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AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
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MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   
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AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
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EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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Phần I 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
 
(11) 39406 
(21) 1-2012-01193 (51) 7 C07D  498/04, A61K  31/4162,  

31/4188,  31/4196, A61P  35/00, 
C07D  498/14,  519/00 

(22) 27.09.2010 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2010/064208 27.09.2010 (87) WO2011/036280 31.03.2011 
(30) 61/246,381 28.09.2009 US 

61/330,685 03.05.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2013 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) BLAQUIERE, Nicole (CA), DO, Steven (US), DUDLEY, Danette (US), FOLKES, 

Adrian J.  (GB), HEALD, Robert (GB), HEFFRON, Timothy  (US), JONES, Mark  
(GB), KOLESNIKOV, Aleksandr (US), NDUBAKU, Chudi  (US), OLIVERO, Alan G. 
(US), PRICE, Stephen (GB), STABEN, Steven  (US), WANG, Lan (CA) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất benzoxazepin có hoạt tính ức chế PI3K và dược phẩm 

chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất benzoxazepin có Công thức (I):  
 

 
 
kể cả các chất đồng phân lập thể, chất đồng phân dị hình, tautome, hoặc muối dược 
dụng của chúng, trong đó: Z1 là CR1 hoặc N; Z2 là CR2 hoặc N; Z3 là CR3 hoặc N; Z4 là 
CR4 hoặc N; và B là vòng pyrazolyl, imidazolyl hoặc triazolyl được ngưng tụ với vòng 
benzoxazepin; hợp chất này có hoạt tính chống ung thư, cụ thể hơn là ức chế hoạt tính 
của PI3 kinaza.  
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(11) 39407 
(21) 1-2012-01195 (51) 7 C07D  495/04, A61K  31/381, C07D  

495/14,  513/14, A61K  31/429, 
C07D  513/04, A61P  35/00 

(22) 27.09.2010 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2010/064222 27.09.2010 (87) WO2011/036284 31.03.2011 
(30) 61/246,386      28.09.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.02.2013 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) BLAQUIERE, Nicole (CA), DO, Steven  (US), DUDLEY, Danette (US), FOLKES, 

Adrian J.  (GB), GOLDSMITH, Richard A. (US), HEALD, Robert (GB), HEFFRON, 
Tim  (US), KOLESNIKOV, Aleksandr  (US), NDUBAKU, Chudi (US), OLIVERO, 
Alan G. (US), PRICE, Stephen  (GB), STABEN, Steven  (US), WEI, BinQing (CN) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất benzoxepin có hoạt tính ức chế PI3K và dược phẩm

chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất benzoxepin có Công thức (I):  
 

 
 

kể cả các chất đồng phân lập thể, chất đồng phân dị hình, tautome, solvat, chất chuyển 
hoá và muối dược dụng của chúng, trong đó:  
Z1 là CR1 hoặc N; Z2 là CR2 hoặc N; Z3 là CR3 hoặc N; Z4 là CR4 hoặc N; và trong đó (i) 
X1 là N và X2 là S, (ii) X1 là S và X2 là N, (iii) X1 là CR7 và X2 là S, (iv) X1 là S và X2 là 
CR2; (v) X1 là NR8 và X2 là N, (vi) X1 là N và X2 là NR8, (vii) X1 là CR7 và X2 là O, 
(viii;) X1 là O và X2 là CR7, (ix) X1 là CR7 và X2 là C(R7)2, (x) X1 là C(R7)2 và X

2 là CR7, 
(xi) X1 là N và X2 là O, hoặc (xii) X1 là O và X2 là N, hợp chất này có thể được sử dụng 
để ức chế các lipit kinaza bao gồm p110 alpha và các dạng tương đồng khác của PI3K, 
và có thể được sử dụng để điều trị các rối loạn như bệnh ung thư do các lipit kinaza làm 
trung gian. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có Công thức I 
để sử dụng trong chẩn đoán phòng ngừa hoặc điều trị các rối loạn này trong tế bào của 
động vật có vú, hoặc các tình trạng bệnh lý có liên quan, in vitro, tại chỗ và in vivo.  
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(11) 39408 
(21) 1-2012-02516 (51) 7 C07C  1/24 

(22) 25.01.2011 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2011/050964 25.01.2011 (87) WO2011/089263 28.07.2011 
(30) 10151507.0      25.01.2010 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2012 
(71) TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY  (BE) 

Zone Industrielle C, B-7181 Seneffe, Belgium 
(72) NESTERENKO, Nikolai (RU), VAN DONK, Sander (NL), MINOUX, Delphine (FR), 

DATH, Jean-Pierre (BE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp điều chế chất xúc tác chứa zeolit được cải biến 

bằng phospho để sử dụng trong quy trình loại nước ra khỏi 

rượu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phuơng pháp điều chế chất xúc tác để sử dụng trong việc chuyển 
hoá rượu thành olefin nhẹ trong quá trình loại nước, trong đó chất xúc tác này chứa 
zeolit được biến đổi phospho. Phương pháp điều chế chất xúc tác này bao gồm các bước 
sau:  
a) đưa lượng phospho cần thiết vào zeolit có ít nhất một vòng mười cạnh trong cấu trúc,  
b) trộn zeolit được biến đổi phospho của bước a) với ít nhất một thành phần được chọn 
trong số một hoặc nhiều chất kết dính, muối của kim loại kiềm thổ, muối của kim loại 
đất hiếm, đất sét và phụ gia định hình,  
b)* tạo chất nền xúc tác từ hỗn hợp b),  
c) tuỳ ý, làm khô hoặc tuỳ ý làm khô sau đó rửa;  
d) nung,  
d)* tuỳ ý, rửa sau khi làm khô,  
e) tuỳ ý, đưa lượng nhỏ phospho vào trong khi thực hiện bước b) hoặc b)* hoặc ở cuối 
bước b) hoặc b)*.  
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(11) 39409 
(21) 1-2012-02695 (51) 7 C07D  277/28, A61K  31/427, A61P  

31/12, C07D  417/14 
(62) 1-2009-01990   
(22) 22.02.2008 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2008/054788 22.02.2008 (87) WO2008/103949 28.08.2008 
(30) 60/903,228 23.02.2007 US 

60/958,716 06.07.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2009 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) DESAI, Manoj, C. (US), HONG, Allen, Y. (US), HUI, Hon, C. (US), LIU, Hongtao 

(CN), VIVIAN, Radall, W. (US), XU, Lianhong (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm chứa chất điều biến các đặc tính dược động học 

của dược chất được sử dụng đồng thời 

  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm chứa hợp chất có công thức IIB:  
 

 
 
hoặc muối, solvat, chất đồng phân lập thể và/hoặc este dược dụng của chúng, hợp chất 
này có tác dụng điều biến các đặc tính dược động học của dược chất được sử dụng đồng 
thời. 
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(11) 39410 
(21) 1-2012-02696 (51) 7 C07D  277/28, A61K  31/427, A61P  

31/12, C07D  417/14 
(62) 1-2009-01990   
(22) 22.02.2008 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2008/054788 22.02.2008 (87) WO2008/103949 28.08.2008 
(30) 60/903,228 23.02.2007 US 

60/958,716 06.07.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2009 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) DESAI, Manoj, C. (US), HONG, Allen, Y. (US), HUI, Hon, C. (US), LIU, Hongtao 

(CN), VIVIAN, Radall, W. (US), XU, Lianhong (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm chứa chất điều biến các đặc tính dược động học 

của dược chất được sử dụng đồng thời 

  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm chứa hợp chất có công thức IIB: 
 

 
 

hoặc muối, solvat, chất đồng phân lập thể và/hoặc este dược dụng của chúng, hợp chất 
này có tác dụng điều biến các đặc tính dược động học của dược chất được sử dụng đồng 
thời. 
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(11) 39411 
(21) 1-2012-02697 (51) 7 C07D  277/28, A61K  31/427, A61P  

31/12, C07D  417/14 
(62) 1-2009-01990   
(22) 22.02.2008 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2008/054788 22.02.2008 (87) WO2008/103949 28.08.2008 
(30) 60/903,228 23.02.2007 US 

60/958,716 06.07.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2009 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) DESAI, Manoj, C. (US), HONG, Allen, Y. (US), HUI, Hon, C. (US), LIU, Hongtao 

(CN), VIVIAN, Radall, W. (US), XU, Lianhong (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm chứa chất điều biến các đặc tính dược động học 

của dược chất được sử dụng đồng thời 

  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm chứa hợp chất có công thức IIB:  
 

  
 
hoặc muối, solvat, chất đồng phân lập thể và/hoặc este dược dụng của chúng, hợp chất 
này có tác dụng điều biến các đặc tính dược động học của dược chất được sử dụng đồng 
thời.  
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(11) 39412 
(21) 1-2012-02698 (51) 7 C07D  277/28, A61K  31/427, A61P  

31/12, C07D  417/14 
(62) 1-2009-01990   
(22) 22.02.2008 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2008/054788 22.02.2008 (87) WO2008/103949 28.08.2008 
(30) 60/903,228 23.02.2007 US 

60/958,716 06.07.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2009 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) DESAI, Manoj, C. (US), HONG, Allen, Y. (US), HUI, Hon, C. (US), LIU, Hongtao 

(CN), VIVIAN, Radall, W. (US), XU, Lianhong (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm chứa chất điều biến các đặc tính dược động học 

của dược chất được sử dụng đồng thời 

  (57)    Sáng chế đề xuất dược phẩm chứa hợp chất có công thức IIB:  
 

  
 
hoặc muối, solvat, và/hoặc este dược dụng của chúng, hợp chất này có tác dụng điều 
biến các đặc tính dược động học của dược chất được sử dụng đồng thời.  
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(11) 39413 
(21) 1-2012-02699 (51) 7 C07D  277/28, A61K  31/427, A61P  

31/12, C07D  417/14 
(62) 1-2009-01990   
(22) 22.02.2008 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2008/054788 22.02.2008 (87) WO2008/103949 28.08.2008 
(30) 60/903,228 23.02.2007 US 

60/958,716 06.07.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2009 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) DESAI, Manoj, C. (US), HONG, Allen, Y. (US), HUI, Hon, C. (US), LIU, Hongtao 

(CN), VIVIAN, Radall, W. (US), XU, Lianhong (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chất điều biến các đặc tính dược động học của tác nhân điều 

trị và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất công thức IIB:  
 

 
 
hoặc muối, solvat, chất đồng phân lập thể và/hoặc este dược dụng của chúng và dược 
phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 39414 
(21) 1-2012-02700 (51) 7 C07D  277/28, A61K  31/427, A61P  

31/12, C07D  417/14 
(62) 1-2009-01990   
(22) 22.02.2008 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2008/054788 22.02.2008 (87) WO2008/103949 28.08.2008 
(30) 60/903,228 23.02.2007 US 

60/958,716 06.07.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2012 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) DESAI, Manoj, C. (US), HONG, Allen, Y. (US), HUI, Hon, C. (US), LIU, Hongtao 

(CN), VIVIAN, Radall, W. (US), XU, Lianhong (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm chứa chất điều biến các đặc tính dược động học 

của dược chất được sử dụng đồng thời 

  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm chứa hợp chất có công thức IIB:  
 

  
 
hoặc muối, solvat, chất đồng phân lập thể và/hoặc este dược dụng của chúng, hợp chất 
này có tác dụng điều biến các đặc tính dược động học của dược chất được sử dụng đồng 
thời.  
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(11) 39415 
(21) 1-2012-02701 (51) 7 C07D  277/288, A61K  31/427, A61P  

31/12, C07D  417/14 
(62) 1-2009-01990   
(22) 22.02.2008 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2008/054788 22.02.2008 (87) WO2008/103949 28.08.2008 
(30) 60/903,228 23.02.2007 US 

60/958,716 06.07.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2012 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) DESAI, Manoj, C. (US), HONG, Allen, Y. (US), HUI, Hon, C. (US), LIU, Hongtao 

(CN), VIVIAN, Radall, W. (US), XU, Lianhong (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm chứa chất điều biến các đặc tính dược động học 

của dược chất được sử dụng đồng thời 

  (57)    Sáng chế đề xuất dược phẩm chứa hợp chất có công thức IIB :  
 

  
 
hoặc muối, solvat, chất đồng phân lập thể và/hoặc este dược dụng của chúng, hợp chất 
này có tác dụng điều biến các đặc tính dược động học của dược chất được sử dụng đồng 
thời.  
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(11) 39416 
(21) 1-2012-02890 (51) 7 A01F 12/46 

(22) 28.09.2012 (43) 27.10.2014 
(30) JP2011-214976 29.09.2011 JP 

JP2011-290492 31.12.2011 JP 
JP2012-115094 18.05.2012 JP 
JP2012-181747 20.08.2012 JP 

(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 
700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 

(72) Kiyoshi Iizumi (JP), Michio Ishikawa (JP), Masami Osaki  (JP), Naohumi Akiyama  
(JP), Manabu Saito  (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy gặt đập liên hợp

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gặt đập liên hợp với mục đích nhằm cải thiện khả năng hoạt 
động của trục băng tải trong hoạt dộng thao hạt. Trong đó, mặt trụ thứ ba (7) được bố trí 
trên trục băng tải (6) và phần phía dưới của trục băng tải (6) này là để đỡ quay lăn tự do 
quanh trục thứ nhất (Y) theo phương chiều dọc, và chốt khóa (13) ở tấm khóa (12) được 
lắp quay liền khối với mặt trụ thứ ba (7), và các lỗ (14) được tạo ra trên chi tiết đỡ (11) 
và được gắn ở một bên của khung xe (3), và phần lõm (15) được tạo ra ở phía sau của 
mặt trụ thứ ba (7), và vị trí của trục băng tải (6) là quay lăn và có thể điều chỉnh từng 
bước bằng cách di chuyển chốt khóa (13) vào các lỗ (14) và ăn khớp ở phần lõm (15).  
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(11) 39417 
(21) 1-2012-02891 (51) 7 A01F 12/46 

(22) 28.09.2012 (43) 27.10.2014 
(30) 2011-214976 29.09.2011 JP 

2011-290492 31.12.2011 JP 
JP2012-115094 18.05.2012 JP 
JP2012-181747 20.08.2012 JP 

(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 
700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 

(72) Kiyoshi Iizumi (JP), Michio Ishikawa (JP), Masami Osaki (JP), Naohumi Akiyama  
(JP), Manabu Saito (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy gặt liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gặt đập liên hợp với mục đích nhằm cải thiện hiệu suất bảo trì 
thiết bị chứa hạt. Trong đó, trục băng tải quay quanh trục theo chiều dọc của thân máy 
và quay phía ngoài thân máy để ngăn sự mài mòn trục băng tải. Máy gặt đập liên hợp 
theo sáng chế khác biệt ở chỗ, vít tải (8) được đặt giữa thành phía trước (1f) và thành 
phía sau (28) của thiết bị chứa hạt (1); phần phía trước của chi tiết trục thứ nhất (2) được 
gắn với phần bên dưới của thành phía sau (28) của thiết bị chứa hạt (1); kết nối phần 
phía trước của chi tiết trục thứ hai (4) được gắn với phần phía sau của chi tiết trục thứ 
nhất (2) với khung xe (3) theo trục thẳng đứng thứ nhất (5) cùng trục như trục thứ hai 
(Z) nêu trên và sắp đặt trục có khả năng tách biệt một cách độc lập, nối chi tiết trục thứ 
ba (7) ở phần phía sau của chi tiết trục thứ hai (4) với phần đế của trục băng tải (6) để 
quay tương đối thoải mái quanh trục của vít tải (S) có cùng trục như trục thứ nhất (Y) 
nêu trên.  
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(11) 39418 
(21) 1-2013-00483 (51) 7 A61K  38/16, A01N  63/00 

(22) 14.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/KR2012/009613 14.11.2012 (87) WO2013/073843 23.05.2013 
(30) 10-2011-0118446      14.11.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.02.2013 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
(72) KIM, Jae Won (KR), CHO, Young Wook (KR), SHIN, Eun Mi (KR), KIM, Young Sa 

(KR), YANG, Si Yong (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể thực khuẩn có hoạt tính diệt khuẩn đặc hiệu kháng E. coli 

và chế phẩm chứa thể thực khuẩn này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thể thực khuẩn có hoạt tính diệt khuẩn đặc hiệu với E.coli, chế 
phẩm dùng để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh nhiễm khuẩn gây ra bởi Enterotoxigenic 
E.coli chứa hoạt chất là thể thực khuẩn này, kháng sinh chứa hoạt chất là thể thực khuẩn 
này, thức ăn bổ sung chứa hoạt chất là thể thực khuẩn này chất khử trùng hoặc chất làm 
sạch chứa hoạt chất là thể thực khuẩn này, và phương pháp điều trị bệnh trực khuẩn coli 
bằng cách sử dụng thể thực khuẩn này. Thể thực khuẩn theo sáng chế có hoạt tính diệt 
khuẩn đặc hiệu kháng E.coli gây bệnh, và bền với axit và nhiệt tuyệt vời. Do đó, thể thực 
khuẩn theo sáng chế có thể được sử dụng để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh trực khuẩn 
coli ở lợn  là bệnh nhiễm khuẩn gây ra bởi E.coli gây bệnh, và cũng có thể được sử dụng 
rộng rãi trong thức ăn bổ sung cho động vật, chất khử trùng, và chất làm sạch.  
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(11) 39419 
(21) 1-2013-00776 (51) 7 A01N  43/58,  43/50, A61K  31/50 

(22) 18.06.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/042940 18.06.2012 (87) wo2013/103378 11.07.2013 
(30) 13/343,672       04.01.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2014 
(71) HOSPIRA, INC.  (US) 

275 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045, United States of America 
(72) Roychowdhury, Priyanka (IN), Cedergren, Robert A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dạng lỏng dùng ngay để dùng ngoài đường tiêu 

hóa chứa đexmeđetomiđin 

  (57)    Sáng chế đề xuất các dược phẩm chứa đexmeđetomiđin hoặc muối dược dụng của nó 
trong đó dược phẩm này được điều chế ở dạng chất lỏng để dùng ngoài đường tiêu hóa 
cho vật chủ, và trong đó dược phẩm này được đặt trong vật chứa bịt kín ở dạng trộn sẵn. 
Các dược phẩm có thể được sử dụng, ví dụ, trong quá trình chăm sóc các bệnh nhân 
trong giai đoạn chu phẫu hoặc để giảm đau.  
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(11) 39420 
(21) 1-2013-00942 (51) 7 A47J  
(22) 26.03.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2013 
(75) Nguyễn Quang Ngọc  (VN)

49/32 đường DX 076, khu phố 3, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(54) Bếp nướng

  (57)     Sáng chế đề cập đến bếp nướng thực phẩm bao gồm thân bếp có cửa bếp và các khe cấp 
khí, trong bếp có ba tấm vỉ theo thứ tự từ dưới lên trên là vỉ đặt vật liệu cháy vỉ điều hòa 
nhiệt và vỉ đặt thực phẩm nướng. Các tấm vỉ được đặt cách nhau bằng các thanh dữ để 
tiện cho việc tháo lắp ra khỏi lòng bếp. Các lỗ của vỉ điều hòa nhiệt có kết cấu dạng ống 
cụt tóp nhỏ về phía trên để kết hợp ngăn dầu, mỡ rớt xuống dưới. Nắp bếp có các tia lỗ 
phân bố đều xung quanh, đi kèm các thanh điều nhiệt có thể đóng mở các tia lỗ nhờ một 
cơ cấu xoay được quanh đỉnh nắp bếp, giúp quá trình thoát nhiệt được đồng đều hơn trên 
toàn tiết diện lòng bếp.  
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(11) 39421 
(21) 1-2013-00964 (51) 7 H02B 1/00 

(22) 28.03.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2013 
(75) Nguyễn Đức Hùng  (VN)

Số 15, ngách 15, ngõ Tô Tiền, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điều khiển máy bơm nước

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển máy bơm nước bao gồm bộ điều khiển trung tâm 
(hộp điều khiển) và bộ phát tín hiệu, trong đó hộp điều khiển gồm bộ phận xử lý tín hiệu 
thứ nhất gồm một dây cảm biến từ (107), IC khuyếch đại tín hiệu (108), cuộn dây rơle 
(111), IC công suất tiếng (114); bộ phận xử lý tín hiệu thứ hai gồm bộ thu tín hiệu (126), 
IC khuếch đại tín hiệu (127), cuộn dây rơle (130), IC công suất tiếng (124) để điều 
khiển đóng và hoặc cắt nguồn điện cấp cho máy bơm nước; và bộ phát tín hiệu bao gồm 
cảm biến (202), IC khuếch đại (203), Rơle (206) và IC phát tín hiệu báo tràn nước (207).  
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(11) 39422 
(21) 1-2013-00989 (51) 7 E04B  
(22) 29.03.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2013 
(71) Công ty TNHH XD Ngôi Nhà Nhỏ  (VN)

2/24 Lý Thường Kiệt (số mới 2/124 Thiên Phước), phường 09, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Trọng Hào (VN) 
(54) Phương pháp sắp xếp các cốt thép đai theo dạng hình sin giúp 

tăng cường lực uốn cho đà và cột 

  (57)    Sáng chế đề cập đến một phương pháp sắp xếp các vòng cốt thép đai theo dạng hình sin 
giúp lực còn cho đà và cột được tăng cường bằng cách sắp xếp các cốt thép đai theo hình 
zigzag nên tiết kiệm được sắt hơn cách truyền thống.   
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(11) 39423 
(21) 1-2013-01011 (51) 7 F04D 15/02 

(22) 01.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2013 
(75) Trần Duy Hùng Trường  (VN)

9B khu Quân Nhân, Cửa Bắc, thành phố Nam Định 
(54) Van áp lực tự động dùng cho máy bơm nước

  (57)    Sáng chế đề cập đến van áp lực tự động dùng cho máy bơm nước. Van này có cụm cơ 
cấu làm bằng đồng. Mặt dưới cụm cơ cấu này có ren để nối vào hệ thống ống nước. Chi 
tiết đàn hồi và chi tiết chuyển dịch được lắp ở bên trong van áp lực. Màng cao su và nắp 
đậy ngăn không cho nước tràn vào hệ thống truyền điện. Phần cơ cấu bên trên van áp lực 
luôn được giữ khô, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.  
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(11) 39424 
(21) 1-2013-01028 (51) 7 F02N  11/00 

(22) 02.04.2013 (43) 27.10.2014 
(30) 101111754 02.04.2012 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Ting-Wei SHIH (TW), Yu-Ren WANG (TW), Wei-Chih YEH (TW), Kuan-Hsu LIN 

(TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị dừng trạng thái chạy không của động cơ xe môtô

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị dừng trạng thái chạy không của động cơ xe môtô bao gồm 
động cơ, vòi phun nhiện liệu, bộ cảm biến nhiệt độ, bộ chỉ báo trạng thái chạy không, 
bộ chuyển mạch và bộ điều khiển động cơ. Bộ cảm biến nhiệt độ được bố trí trên một bộ 
phận của xe môtô để phát hiện nhiệt độ của bộ phận này. Bộ chỉ báo trạng thái chạy 
không được nối điện với bộ điều khiển động cơ sao cho khi bộ cảm biến nhiệt độ phát 
hiện thấy nhiệt độ của bộ phận nêu trên cao hơn hoặc bằng nhiệt độ định trước, bộ chỉ 
báo trạng thái chạy không sẽ được bật sáng. Bộ điều khiển động cơ được nối diện với bộ 
chỉ báo trạng thái chạy không, bộ cảm biến nhiệt độ, vòi phun nhiên liệu và bộ chuyển 
mạch. Khi động cơ đang ở trạng thái hoạt động, với bộ chỉ báo trạng thái chạy không 
được bật sáng và chi tiết điều khiển dừng động cơ của bộ chuyển mạch được ấn, bộ điều 
khiển động cơ đưa ra một tín hiệu tới vòi phun nhiên liệu để điều khiển động cơ dừng 
hoạt động. Nhờ đó, người lái xe có thể điều khiển bộ chuyển mạch bằng tay để dừng 
động cơ.  
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(11) 39425 
(21) 1-2013-01051 (51) 7 C22C  38/00 

(22) 04.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2013 
(71) JFE STEEL CORPORATION   (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) KIZU, Taro  (JP), FUNAKAWA, Yoshimasa (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép cán nguội, tấm thép mạ và phương pháp sản xuất các 

tấm thép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội có độ bền cao, độ thấm tôi nung và khả năng 
tạo hình cao. Cụ thể, sáng chế đề xuất tấm thép cán nguội có độ bền cao bao gồm theo 
% khối lượng: C: từ 0,0010% đến 0,0040%; Si: 0,05% hoặc nhỏ hơn. Mn: từ 0,1% đến 
1,0%; P: 0,10% hoặc nhỏ hơn; S: 0,03% hoặc nhỏ hơn; Al: từ 0,01% đến 0,10%; N: 
0,0050% hoặc nhỏ hơn; Nb: từ 0,005% đến 0,025%; và phần còn lại là Fe và các tạp 
chất ngẫu nhiên, trong đó [%Nb]/[%C]<10 và [%Mn]/[%C] >100 và tấm thép có độ bền 
kéo (TS): ít nhất là 340 NPa, trị số tôi cứng nung (BH): ít nhất là 30 MPa, độ giãn dài 
đồng đều: ít nhất là 18% và độ giãn dài theo giới hạn chảy (YP-EL) sau quá trình già 
hóa tiến triển: không lớn hơn 10% (ký hiệu "[%M]" biểu thị hàm lượng (%khối lượng) 
của M trong thép). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến tấm thép mạ được tạo ra từ tấm 
thép nêu trên và phương pháp sản xuất các tấm thép này.  
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(11) 39426 
(21) 1-2013-01084 (51) 7 D05B 3/00, 3/02 

(22) 05.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2013 
(71) CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

1F., No. 32, Wu Chuan 7th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan 
(72) CHEN, Man Chuing (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị thay đổi trục kim máy may

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị thay đổi trục kim máy may bao gồm hộp đựng trục kim có 
nhiều lỗ trục kim, mỗi trong các lỗ này tiếp nhận trục kim và có ít nhất một đường trượt 
dọc được tạo ra ở một phía của nó; giá kẹp hộp đựng trục kim được định vị ở một phía 
của hộp đựng trục kim và có đường dẫn hướng kiểm soát, mà được lắp khớp với các trục 
kim và có khe hở dọc; chi tiết dẫn hướng trục kim được lắp khớp với một trục kim mà 
được chuyển động đến vị trí may để sắp thẳng hàng với khe hở dài, và được thanh truyền 
trục khuỷu của máy may làm cho chuyển động hướng lên trên và hướng xuống dưới 
đồng nhất với trục kim đã lắp khớp; và cơ cấu dẫn động để chuyển động và sau đó đưa 
trục kim được chọn vào vị trí may. Tất cả các trục kim khác không ở vị trí may đều được 
đường dẫn hướng kiểm soát giới hạn chuyển động quanh trục.  
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(11) 39427 
(21) 1-2013-01108 (51) 7 A61H 7/00 

(22) 09.04.2013 (43) 27.10.2014 
(75) 1. Trần Truyền Kiệt  (VN)

42 lô A, khu dân cư K8, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

2. Trần Truyền Tiến  (VN) 

3L/2 Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Cây gãi lưng có móng gãi xếp được

  (57)     Sáng chế đề cập đến cây gãi lưng có móng gãi xếp được, một đầu của cây gãi lưng là 
móng gãi (3) được dùng để gãi ngứa ở lưng, móng gãi (3) được thiết kế có thể bật lên 
hoặc xếp xuống cán gãi tùy theo mục đích sử dụng của người dùng, khi móng gãi (3) 
được bật lên thì người dùng có thể sử dụng để gãi ngứa, sau đó nếu không muốn sử dụng 
chức năng gãi ngứa nữa thì có thể xếp gọn xuống cán gãi (1).  
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(11) 39428 
(21) 1-2013-01134 (51) 7 A61G 5/103 

(22) 11.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2013 
(71) Trường đại học quốc tế - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thanh Hải (VN) 
(54) Xe lăn chạy bằng điện sử dụng camera lập thể và cảm biến gia 

tốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe lăn chạy bằng điện sử dụng camera lập thể và cảm biến gia tốc, 
xe lăn này bao gồm: xe lăn chạy bằng điện; camera lập thể được lắp ở phía trước của xe 
lăn; cảm biến gia tốc; và máy vi tính được lắp ở phía sau xe lăn; trong đó, khoảng cách 
từ xe lăn đến vật cản có thể xác định được bởi máy vi tính dựa vào các ảnh lập thể thu 
được từ camera lập thể, cảm biến gia tốc có thể cảm biến cử động của người dùng và 
truyền không dây tín hiệu cảm biến dược tới máy vi tính để điều khiển sự chuyển động 
của xe lăn. Ngoài ra, xe lăn còn có thể tự động tránh vật cản trong quá trình hoạt động.  
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(11) 39429 
(21) 1-2013-01182 (51) 7 A01G 31/00 

(22) 16.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2013 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học (VN)

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình sản xuất rau mầm hữu cơ trên giá thể mùn rơm rạ

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất rau mầm bao gồm các bước: (i) Tạo giá thể hữu 
cơ; (ii) Rải giá thể lên khay; (iii) Chuẩn bị hạt giống; (iv) Gieo hạt giống; và (v) Thu 
thành phẩm. Quy trình đã chọn được giá thể rau mầm có nguồn gốc từ rơm rạ (Fito-giá 
thể rau mầm), xác định điều kiện tối ưu để cho cây rau phát triển tốt và sản phẩm khi 
thu hoạch chứa hợp chất sinh học cao nhất.  
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(11) 39430 
(21) 1-2013-01183 (51) 7 A01C 7/00, 11/00, A01G 31/02 

(22) 16.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2013 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học  (VN)

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN), Lê Anh Vinh (VN), Đặng Phương Dung (VN) 
(54) Hệ thống trồng và thu hoạch rau mầm

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống trồng và thu hoạch rau mầm bao gồm: máy rải giá thể (1) để 
trộn và rải giá thể; giá thể được rải lên khay (2) có kích thước 60x30cm; các khay được 
di chuyển trên băng tải khay và được gieo hạt gieo giống lên bằng máy gieo hạt (3); máy 
phun tưới ẩm (4) để tưới ẩm lên các khay chứa giá thể và hạt giống; các khay chứa giá 
thể đã có hạt giống được xếp thành cột cao (5) để chuyển vào nhà ủ khoảng 1- 2 ngày; 
các khay chứa hạt giống nảy mầm (6) được chuyển ra ngoài rải đều ở sân có ánh sáng để 
cây mầm phát triển; trước khi thu hoạch các khay rau mầm được xếp thành hàng (7); 
máy thu hoạch rau mầm (8) để cắt sát gốc mầm rau.  
Hệ thống theo sáng chế sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất rau mầm phát triển 
mạnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.  
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(11) 39431 
(21) 1-2013-01184 (51) 7 C05F 11/00, 17/00 

(22) 16.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2013 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học  (VN)

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình sản xuất giá thể hữu cơ trồng rau mầm từ rơm rạ

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất giá thể hữu cơ để trồng rau mầm từ rơm rạ bao gồm 
các bước: (a) tạo mùn rơm rạ; (b) tạo chế phẩm vi sinh vật hữu ích; (c) tạo axit humic; và 
(d) tạo giá thể hữu cơ để trồng rau mầm. Đây là giá thể siêu sạch về vệ sinh an toàn thực 
phẩm và đầy đủ dinh dưỡng cho cây rau mầm phát triển có năng suất cao. Giá thể trồng 
rau mầm đạt tiêu chuẩn phân bón hữu cơ vi sinh được phép sản xuất, sử dụng và lưu 
thông ở Việt Nam.  
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(11) 39432 
(21) 1-2013-01185 (51) 7 A23L 1/025, 1/212 

(22) 16.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2013 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học  (VN)

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN), Đặng Phương Dung (VN) 
(54) Quy trình sản xuất bột rau mầm

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất bột rau mầm bao gồm các bước: (a) Sấy rau 
mầm và (b) Nghiền và tạo sản phẩm. Sáng chế tạo ra sản phầm mới là bột rau mầm, sẽ là 
nguồn nguyên liệu mới cho công nghiệp sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng. 
Nhờ có sáng chế mà công nghiệp sản xuất rau mầm tránh được rủi ro khi tiêu thụ sản 
phẩm tươi không hết trong ngày. Sáng chế nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh 
và tạo ra sản phẩm mới cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.  
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(11) 39433 
(21) 1-2013-01206 (51) 7 F26B 21/00 

(22) 17.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2013 
(75) Hoàng Thịnh  (VN) 

95 Phan Bội Châu, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Na, tỉnh Đak Lak 
(54) Thiết bị sấy

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị sấy để làm khô nông sản đồng đều nhờ đảo trộn tự động. 
Thiết bị sấy bao gồm thùng sấy, hệ thống chuyển động đảo trộn và hệ thống cấp nhiệt, 
trong đó:  
thùng sấy có dạng hình trụ nằm ngang, thân thùng sấy có nhiều lỗ để thoát ẩm, đồng 
tâm và suốt chiều dài thùng sấy có nhiều cánh đảo dọc đồng thời là ống dẫn nhiệt, trên 
cánh đảo dọc có nhiều lỗ thoát khí nóng đến vật liệu sấy. Bao quanh cánh đảo dọc có 
nhiều cánh đảo ngang có hai phương án;  
hệ thống truyền động đảo trộn có động cơ, đai truyền, hộp giảm tốc, bảng ly hợp âm và 
dương hoặc nhông xích lớn và nhỏ;  
hệ thống cấp nhiệt có lò đốt, quạt hút và ống dẫn khí nóng vào thùng sấy.  
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(11) 39434 
(21) 1-2013-01220 (51) 7 B62J 23/00 

(22) 18.04.2013 (43) 27.10.2014 
(75) Trần Truyền Kiệt  (VN)

42 lôA, khu dân cư K8, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
(54) Thiết bị giảm nhiệt trong bộ phận xử lý khí thải xe máy 

  (57)     Sáng chế được đề cập đến việc giúp giảm nhiệt độ bên trong cũng như bên ngoài của bộ 
phận xử lý khí thải xe máy, cụ thể là ống xả xe máy, sáng chế bao gồm các khoang 
chứa, mỗi khoang chứa có các vách ngăn và lưới ngăn bụi, trên các vách ngăn có những 
lỗ ống thông, nhưng lỗ ống thông này được bố trí thêm các ống thông gió sao cho những 
ống thông gió sẽ hứng được gió từ bên ngoài môi trường vào bên trong ống và làm giảm 
nhiệt bên trong ống xả.  
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(11) 39435 
(21) 1-2013-01236 (51) 7 D05B  29/00,  35/00 

(22) 18.04.2013 (43) 27.10.2014 
(71) JUKI CORPORATION  (JP) 

2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, Japan 
(72) Nguyen Ngoc Tan  (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu ép vải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu ép vải bao gồm tấm chính 42 có các rãnh dẫn bên 71 và các 
rãnh dẫn về phía trước 72, tấm trượt 41 có các rãnh trượt bên 51 và các rãnh trượt về phía 
trước 52, và được đè lên tấm chính 42 và được trượt theo chiều trước- sau, các chốt trượt 
bên 101 và các chốt trượt về phía trước 105 được lồng qua các phần hở giữa các rãnh dẫn 
bên 71 và các rãnh dẫn về phía trước 72 và các rãnh trượt bên 51 và các rãnh trượt về 
phía trước 52, các tấm di động bên 43 và tấm di động về phía trước 44 được lắp khớp vào 
các đầu dưới của các chốt trượt bên 101 và các chốt trượt về phía trước 105 để di chuyển, 
và các tấm ép bên 45 và tấm ép về phía trước 46 được tạo ra trên các tấm di động bên 43 
và tấm di động về phía trước 44, và được sắp xếp dọc theo mép trong của phần hở của 
khung ép vải được đưa đến tiếp xúc với phần vải làm túi.  
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(11) 39436 
(21) 1-2013-01272 (51) 7 A47C  27/00 

(22) 23.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2013 
(75) Tăng Anh Tuấn  (VN) 

205 C6 (số 13 cũ) tập thể Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Giường xoa bóp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giường xoa bóp (100) bao gồm khung giường (110) hình chữ nhật 
với hai thành bên dài (111) được gắn cố định với hai thành trước và sau ngắn (112); 
nhiều chân (113) được bố trí tại các vị trí thích hợp sao cho giường được đỡ một cách 
cân bằng, và hai thanh vịn (114) được bố trí cố định hướng lên trên và dọc theo chiều 
dài của hai thành bên dài (111) tương ứng; nhiều con lăn xoa bóp (120) được bố trí vào 
không gian giữa của khung giường (110) có thể quay tròn tự do và chuyển động lên 
xuống kiểu bập bênh, dưới dạng song song với các thành trước và sau ngắn (112); và cơ 
cấu liên kết (130) để gắn kết nhiều con lăn xoa bóp (120) với khung giường (110). Mỗi 
con lăn xoa bóp (120) được tạo ra có bề mặt chu vi bằng vật liệu đàn hồi có nhiều núm 
xoa bóp (121).  
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(11) 39437 
(21) 1-2013-01273 (51) 7 A61H 15/00 

(22) 23.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2013 
(75) Tăng Anh Tuấn  (VN) 

205 C6 (số 13 cũ) tập thể Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) ống rỗng có núm và con lăn xoa bóp sử dụng ống rỗng có núm 

này 

  (57)     Sáng chế đề xuất ống rỗng có núm và con lăn xoa bóp sử dụng ống rỗng có núm này. 

ống rỗng có núm (10) được làm bằng cao su có độ đàn hồi thích hợp bao gồm tấm đế 
(11) có kết cấu dạng ống trụ rỗng và nhiều núm (12) được tạo liền khối, nhô ra từ đế và 
được sắp xếp thành hàng theo hai phương ngang và dọc trên bề mặt chu vi của đế. Con 
lăn xoa bóp (20) sử dụng ống rỗng có núm (10) bao gồm lõi (21) được tạo ra có dạng 
hình trụ dài, bề mặt xoa bóp (22) được bố trí quanh bề mặt chu vi tròn và ở phần giữa 
của lõi (21), và hai đầu đối xứng (23).  
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(11) 39438 
(21) 1-2013-01455 (51) 7 C10G  27/02,  27/14,  29/12,  27/00 

(22) 16.11.2011 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2011/061035 16.11.2011 (87) WO 2012/068277 24.05.2012 
(30) 12/950,060 19.11.2010 US 

12/950,170 19.11.2010 US 
12/950,637 19.11.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.05.2014 
(71) CHEVRON U.S.A. INC.  (US) 

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, United States of America 
(72) YEAN, Sujin  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình, phương pháp và hệ thống dùng để loại bỏ kim loại 

nặng khỏi chất lưu 

  (57)     Các mức lượng vết của kim lọai nặng như thủy ngân, arsen, . . . trong dầu thô được làm 
giảm bằng cách cho dầu thô tiếp xúc với một chất oxi hóa, chiết kim loại nặng vào pha 
nước cho quá trình tách sau đó từ dầu thô. Theo một phương án của sáng chế, chất oxi 
hóa được chọn từ nhóm bao gồm các hydroperoxit, các peroxit hữu cơ, peraxit vô cơ và 
các muối của chúng, peraxit hữu cơ và các muối của chúng, các halogen như iot (I2) 
brom (Br2) và ozon. Theo một phương án khác của sáng chế, ít nhất một chất tạo phức 
được lựa chọn từ nhóm bao gồm các halogenua kim loại và/hoặc hợp chất lưu huỳnh 
được bổ sung để tạo điều kiện cho sự loại bỏ arsen khỏi dầu thô thông qua sự hình thành 
các phức chất kim loại nặng tan trong pha nước.  
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(11) 39439 
(21) 1-2013-01787 (51) 7 C07D  487/10, A61K  31/407, A61P  

35/00 
(22) 11.11.2011 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2011/060300 11.11.2011 (87) WO 2012/065022 18.05.2012 
(30) 61/413,094 12.11.2010 US 

61/451,958 11.03.2011 US 
61/451,968 11.03.2011 US 
61/470,992 01.04.2011 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.05.2014 
(71) 1. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN  (US) 

1600 Huron Parkway, Second Floor, Ann Arbor, MI 48109, United States of America 
2. ASCENTA LICENSING CORPORATION  (US) 
1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, United States of America 
3. SANOFI  (FR) 
54, rue la Boetie, F-75008, Paris, France 

(72) WANG, Shaomeng (US), ZHAO, Yujun (CN), SUN, Wei. (CN), KUMAR, Sanjeev 
(US), LEOPOLD, Lance, H. (US), DEBUSSCHE, Laurent (FR), BARRIERE, Cedric 
(FR), CARRY, Jean-Christophe (FR), AMANING, Kwame (GB), GUO, Ming (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất đối kháng spiro-oxindol MDM2 và dược phẩm chứa chất 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có chức năng đối kháng spiro-oxindol MDM2, phương 
pháp điều chế và dược phẩm chứa chúng. Cụ thể, hợp chất theo sáng chế ức chế sự tương 
tác giữa p53 hoặc các protein cùng họ với p53 và MDM2 hoặc các protein cùng họ với 
MDM2, hợp chất này được sử dụng để điều trị bệnh ung thư và các bệnh khác. 

 
 
 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
43 

(11) 39440 
(21) 1-2013-01833 (51) 7 B60L  11/18 

(22) 15.11.2011 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US11/60885 15.11.2011 (87) WO 2012/068183 24.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.06.2013 
(75) Nguyễn, Tài  (VN) 

267 Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Xe điện 

  (57)   Sáng chế đề cập đến xe điện bao gồm: hệ thống dẫn động dùng động cơ điện và hệ 
thống dẫn động không dùng động cơ điện để nâng cao hiệu quả sử dụng của xe, ví dụ 
kéo dài quãng đường có thể di chuyển hoặc tăng công suất của xe điện. Trong đó hệ 
thống dẫn động không dùng động cơ điện là độc lập và không tích hợp trong hệ thống 
truyền động dùng động cơ điện để cho phép xe điện thay đổi trở về cơ cấu chỉ vận hành 
bằng năng lượng điện với sự cải biến ít nhất.  
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(11) 39441 
(21) 1-2013-02149 (51) 7 B01D  63/08,  65/00,  63/00,  35/30 

(22) 17.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/KR2012/010994 17.12.2012 (87) WO 2013/100461 04.07.2013 
(30) 10-2011-0143518       27.12.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2013 
(71) KOLON INDUSTRIES, INC.   (KR) 

Kolon Tower, 42 Byeoryangsangga 2-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do 427-709, 
Republic of Korea  

(72) MOON, Heewan  (KR) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Đầu đỡ dùng cho màng lọc và môđun màng lọc có đầu đỡ này

  (57)    Sáng chế bộc lộ đầu đỡ có thể ngăn cho một lớp cố định dùng để cố định màng lọc trong 
đầu đỡ không bị tách ra khỏi đầu đỡ và một môđun màng lọc có đầu đỡ này. Môđun 
màng lọc theo sáng chế này gồm một màng lọc, một đầu đỡ gồm một vỏ có một khoảng 
hở ở phần bên trên của nó và một vách ngăn chia một khoảng trống bên trong của vỏ 
thành một khoảng trống thứ nhất để lắp màng lọc và một khoảng trống thứ hai đùng để 
cố định màng lọc, và một lớp cố định. Màng lọc được gắn trong lớp cố định mà, cùng 
với vỏ, tạo thành một khoảng trống thu gom sản phẩm lọc trong khoảng trống thứ nhất. 
Vách ngăn có một lỗ thông suốt. Lớp cố định có trong ít nhất một phần của khoảng 
trống thứ nhất, trong khoảng trống thứ hai, và cả trong lỗ thông suốt của vách ngăn.  
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(11) 39442 
(21) 1-2013-02175 (51) 7 H02P  6/16 

(22) 02.08.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/069658      02.08.2012 (87) WO 2014/020736 06.02.2014 
(30) PCT/JP2012/069658      02.08.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2013 
(71) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN 
(72) SHINJI KAWASUMI (JP), TOMOHlRO KUROKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị dẫn động môtơ ba pha và phương pháp dẫn động môtơ 

ba pha 

  (57)    Thiết bị dẫn động môtơ ba pha theo một khía cạnh của sáng chế bao gồm bộ phận điều 
khiển ước lượng vị trí quay của môtơ không tiếp xúc trượt ba pha dựa trên tín hiệu xung 
tham chiếu đưa ra bằng cảm biến roto theo vị trí quay của cực từ của pha thứ nhất của 
roto khi môtơ không tiếp xúc trượt ba pha quay, và điều khiển bộ dẫn động môtơ trong 
mô hình dẫn động được quy định theo thứ tự để tương ứng với vị trí quay đã ước lượng 
của môtơ không tiếp xúc trượt ba pha.  
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(11) 39443 
(21) 1-2013-02329 (51) 7 H04B  1/38 

(22) 23.07.2013 (43) 27.10.2014 
(30) 10-2013-0040594 12.04.2013 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2013 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314 Maetan 3- dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) KIM, Yong Tea (KR), HONG, Jung Taek (KR), PARK, Kyung Su (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vỏ bọc và thiết bị rung bao gồm vỏ bọc này

  (57)    Sáng chế đề cập đến vỏ bọc bao gồm: vỏ được tạo ra theo hướng chiều dọc, có lỗ mở 
trên một phía, và có không gian bên trong; và đế được gắn với lỗ mở trên một phía của 
vỏ; trong đó vỏ có phần nhô ra được tạo ra ở lỗ mở và nhô ra theo hướng chiều dọc của vỏ.  
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(11) 39444 
(21) 1-2013-02528 (51) 7 A61H  15/00 

(22) 05.01.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/IL2012/000004    05.01.2012 (87) WO2012/101625 02.08.2012 
(30) 61/435,884    25.01.2011  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.07.2014 
(75) YAFFA GOLAN  (IL) 

59 Pinsker Street, Tel Aviv 63568, ISRAEL 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày xoa bóp và hệ thống xoa bóp chân

  (57)    Sáng chế đề cập tới giày xoa bóp bao gồm phần thân giày làm bằng vật liệu truyền 
chuyển động rung và có bề mặt trong ban gồm nhiều phần bề mặt nhô được tạo liền khối 
và bộ tạo rung vận hành để tạo ra các rung, các rung được truyền thông qua vật liệu 
truyền chuyển động rung và các phần bề mặt nhô được tạo liền khối đến chân người đi 
giày.  
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(11) 39445 
(21) 1-2013-02713 (51) 7 C07D  403/04, A61K  31/416, A61P  

29/00 
(22) 24.02.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/026506 24.02.2012 (87) WO 2012/116276 30.08.2012 
(30) 61/446,732 25.02.2011 US 

61/448,542 02.03.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.08.2014 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dạng tinh thể và quy trình điều chế aza vòng được 

ngưng tụ, chất điều biến thụ thể cannabinoit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dạng tinh thể của ((S)-1-hydroxymetyl-2,2- dimetyl-
propyl)-amit của axit (1aS,5aS)-2-(4-oxy-pyrazin-2-yl)-1a,2,5,5a- tetrahy®ro-1H-2,3-
diaza-xyclopropa[a]pentalen-4-carboxylic (Hợp chất 1)  
 

 
 
và dược phẩm chứa chúng có tác dụng điều biến hoạt tính của thụ thể canabinoit (CB2 và 
do đó hữu dụng trong việc đíều trị các rối loạn do thụ thể CB2 gây ra, ví dụ, viêm xương 
khớp; chứng đau, chứng tăng cảm đau; loạn cảm đau; chứng tăng cảm đau do viêm; 
chứng tăng cảm đau do bệnh thần kinh; nhận cảm đau cấp tính; chứng loãng xương; tình 
trạng co cứng đi kèm với đa xơ cứng; các rối loạn tự miễn dịch; viêm CNS do phản ứng 
dị ứng chẳng hạn; bệnh xơ vữa động mạch; hoạt tính tế bào miễn dịch không mong 
muốn, và chứng viêm đi kèm với rối loạn được chọn từ: viêm xương khớp, phản vệ, 
bệnh Behcet, đào thải mảnh ghép, viêm mạch, bệnh gót, viêm đốt sống, bệnh do virut 
gây ra, bệnh do vi khuẩn gây ra, bệnh luput ban đỏ, bệnh viêm ruột, viêm gan tự miễn, 
và bệnh đái tháo đường typ 1; bệnh thoái hóa điểm vàng do lão hoá; ho; bệnh bạch cầu; 
u lympho; các khối u CNS; bệnh ung thư lành tính; bệnh Alzheimer; tổn hại do đột quỵ 
gây ra; bệnh sa sút trí tuệ; xơ cứng cột bên teo cơ; và bệnh Parkinson.  
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(72) Masanao MATSUI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu treo 

  (57)    Sáng chế đề xuất cơ cấu treo cho phép lò xo treo hoặc bộ giảm chấn sẽ được thay thế 
hoặc thay đổi một cách dễ dàng. Chạc trước bao gồm bộ giảm chấn để giảm chuyển 
động rung của lò xo treo lắp giữa thân xe và bánh xe và bao gồm trụ và cần pit tông nối 
với trụ để có thể dịch chuyển theo phương dọc trục, ống chạc dạng thanh (51) nằm song 
song với bộ giảm chấn và cho phép bánh xe được điều khiển; giá đỡ được nối với thân 
xe để đỡ trụ của bộ giảm chấn và phần đầu phía thân xe của ống chạc; và vỏ dưới có 
phần giữ bộ giảm chấn để giữ phần đầu phía bánh xe của ống chạc sao cho phần đầu 
phía bánh xe được phép trượt theo phương dọc trục, phần giữ bộ giảm chấn sẽ được nối 
với cần pit tông của bộ giảm chấn, và vỏ dưới còn có phần giữ trục để giữ trục bánh xe ở 
vị trí khác với vị trí mà ở đó phần giữ bộ giảm chấn giữ phần đầu phía bánh xe của ống 
chạc.  
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(54) Cơ cấu treo 

  (57)    Sáng chế đề xuất cơ cấu treo cho phép vết tiếp xúc được thay đổi một cách dễ dàng. 
Chạc trước bao gồm bộ giảm chấn để giảm chuyển động rung của lò xo treo được lắp 
giữa thân xe và bánh xe và có trụ và cần pit tông nối với trụ để có thể dịch chuyển theo 
phương dọc trục, ống chạc nằm song song với bộ giảm chấn và cho phép bánh xe được 
điều khiển, giá đỡ được nối với thân xe để đỡ trụ của bộ giảm chấn và phần đầu phía 
thân xe của ống chạc, vỏ dưới sẽ giữ phần đầu phía bánh xe của ống chạc sao cho phần 
đầu phía bánh xe có thể trượt được theo phương dọc trục, phần giá đỡ giữ phần giữ trục 
để đỡ trục bánh xe và phần giữ bộ giảm chấn mà cần pit tông của bộ giảm chấn được lắp 
vào đó, đồng thời duy trì khoảng cách giữa phần giữ trục và phần giữ bộ giảm chấn, và 
cơ cấu thay đổi vết tiếp xúc lắp cố định giá đỡ ở vị trí thứ nhất trên vỏ dưới hoặc ở vị trí 
thứ hai khác với vị trí thứ nhất trên vỏ dưới.  
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(54) Phương pháp lắp cố định bộ phận nắp và phương pháp chế tạo 

bộ giảm xóc sử dụng phương pháp lắp cố định này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lắp cố định bộ phận nắp dạng hình trụ được tạo kết 
cấu gồm có phần đặt bộ phận nắp được tạo ra bởi phần bậc giữa bề mặt theo chu vi trong 
của hình trụ ở phía lỗ đầu và bề mặt theo chu vi trong của hình trụ ở phía tâm, và phần 
lắp bộ phận nắp được tạo ra bởi bề mặt theo chu vi trong của hình trụ ở phía lỗ đầu. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế tạo bộ giảm xóc nhờ sử dụng 
phương pháp lắp cố định bộ phận nắp này.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị làm sạch da sử dụng động cơ một chiều không chổi 

than, phương pháp điều khiển thiết bị này và phương tiện đọc 

được bằng máy tính chứa chương trình máy tính để thực hiện 

phương pháp điều khiển này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị làm sạch da sử dụng động cơ điện một chiều không chổi 
than bao gồm vỏ của thiết bị làm sạch da; khối thao tác được lắp bên ngoài vỏ để điều 
khiển chế độ bật/tắt của thiết bị làm sạch da và chế độ chuyển mạch đối với các chuyển 
động quay xuôi và ngược trong thiết bị theo góc quay nhất định; nguồn điện được lắp tại 
một đầu bên trong vỏ; động cơ điện một chiều không chổi than được lắp bên trong vỏ sẽ 
hoạt động bằng dòng điện được cấp từ nguồn điện đề quay xuôi và ngược trong thiết bị 
theo góc quay nhất định; bộ phận điều khiển phát ra tín hiệu điện để điều khiển các 
chuyển động quay xuôi và ngược của động cơ điện không chổi than theo góc quay nhất 
định theo tín hiệu chuyển mạch của khối thao tác; và chổi làm sạch da được lắp trên trục 
của động cơ diện không chổi than được quay xuôi và ngược theo hoạt động của động cơ 
điện không chổi than.  
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(54) Thiết bị cảnh báo cho ô tô

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị cảnh báo cho ô tô, thiết bị cảnh báo này bao gồm thân chính có 
mặt bên và mặt dưới, thiết bị phát ánh sáng thứ nhất được lắp đặt trên thân chính và phát 
ra luồng ánh sáng thứ nhất về phía mặt bên, và ít nhất một trong các thiết bị phát sáng 
thứ hai và môđun laze được lắp đặt trên thân chính và phát ra luồng ánh sáng thứ hai về 
phía mặt dưới.  
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(54) Phương pháp xử lý hoạt động của chương trình ứng dụng  và 

thiết bị vận hành phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý hoạt động của chương trình ứng dụng và thiết bị 
vận hành phương pháp này. Phương pháp bao gồm các bước sau: bước xác định cuộc gọi 
hệ thống đích của chương trình ứng dụng đích khi chương trình ứng dụng đích được kích 
hoạt, bước đình chỉ cuộc gọi hệ thống đích khi nhận được tham số của chương trình ứng 
dụng đích và bước chặn hoặc tiếp tục cuộc gọi hệ thống đích phù hợp với tham số nhận 
được. Thiết bị bao gồm môđun xác định, môđun đình chỉ và môđun xử lý. Phương pháp 
theo sáng chế có thể chặn hoạt động trước hoạt động khả nghi này diễn ra mà không làm 
ngừng hoạt động của chương trình ứng dụng. Phương pháp như vậy có thể giám sát tức 
thời và có khả năng áp dụng trên phạm vi rộng, và do đó có thể được sử dụng rộng rãi 
trong việc giám sát chương trình ứng dụng khả nghi và bảo vệ những chương trình ứng 
dụng nhạy cảm.  
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(54) Dụng cụ cắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ cắt có khả năng gia nhiệt chỉ cho vùng ngay bên dưới lưỡi 
cắt của bộ phận cắt một cách hiệu quả, và đề xuất dụng cụ cắt có thể giúp rút ngắn thời 
gian chế tạo.  
Dụng cụ cắt (1) được bố trí ở tấm trên (51) hoặc tấm dưới (52). Vật thể mỏng (6) được 
đưa qua giữa hai tấm này. Khi tấm trên (51) tiến gần đến tấm dưới (52), vật thể mỏng 
(6) được đột bởi bộ phận đột. Dụng cụ cắt (1) bao gồm tấm mạch tạo từ thông (11) và bộ 
phận đột (12) được gia nhiệt bởi từ thông. Từ thông được sinh ra từ bề mặt của tấm 
mạch tạo từ thông (11). Bộ phận đột (12) được lắp vào bề mặt của tấm mạch tạo từ 
thông (11). Mạch tạo từ thông (2) được bố trí ở bên trong rãnh được tạo ra trên bề mặt 
của tấm mạch tạo từ thông (11). Mạch tạo từ thông (2) bao gồm nhiều ống ferit hình chữ 
U (22) và dây điện cao tần (21). Dây điện (21) được bố trí ở bên trong ống ferit hình chữ 
U (22). 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị lọc và phương pháp làm sạch thiết bị lọc này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc bao gồm một số phần tử lọc rỗng kéo dài, mỗi phần tử 
lọc có chứa một cơ cấu làm sạch lại. Cơ cấu làm sạch lại này có cấu tạo gồm ít nhất một 
bộ phận tiếp nhận cặn bẩn có tiết diện ngang tương ứng với tiết diện ngang của phần tử lọc 
rỗng. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến phương pháp làm sạch thiết bị lọc nêu trên.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nguyên liệu và phương pháp để điều chế axit hyaluronic dạng 

liên kết chéo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nguyên liệu để điều chế axit hyaluronic dạng liên kết chéo bao gồm 
dung dịch kiềm nước chứa axit hyaluronic với nồng độ nằm trong khoảng từ 15% đến 

25% khối lượng và tác nhân tạo liên kết chéo, nguyên liệu này có trị số Tan  nằm trong 
khoảng từ 0,5 đến 1,5 ở tần số nằm trong khoảng từ 0,02Hz đến 1Hz. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp điều chế axit hyaluronic dạng liên kết chéo bằng cách sử dụng 
nguyên liệu này.  
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(11) 39455 
(21) 1-2013-03785 (51) 7 B41M  3/00, B42D  15/10, B44F  

7/00, G02B  5/30,  27/22, B41M  3/06
(22) 15.02.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/052556 15.02.2012 (87) WO 2012/163553 A1 06.12.2012 
(30) 61/491,734 31.05.2011 US 

11168298.5 31.05.2011 EP 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) LEFEBVRE Olivier (FR), DEGOTT Pierre (FR), DEMANGE Raynald (FR), 

PIETROLUNGO Nicolas (CH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Họa tiết in cho cảm nhận thị giác ba chiều, phương pháp tạo ra 

họa tiết và hệ thống xác thực bao gồm họa tiết này 

  (57)    Sáng chế có đề cập đến một họa tiết hữu dụng như là một yếu tố an ninh, bao gồm các 
lớp mực LC thứ nhất và thứ hai biểu hiện một đối tượng đồ họa thể hiện, khi được quan 
sát với một thiết bị quan sát thích hợp cho một cảm nhận thị giác ba chiều, trong đó một 
trong những lớp mực nêu trên thể hiện màu thứ nhất dưới một góc nhìn nhất định và là 
một lớp phủ phân cực xoay tròn sang bên trái hoặc có chứa chất màu phân cực xoay tròn 
sang bên trái, và loại khác của các lớp mực nêu trên cho cùng màu hoặc màu khác dưới 
góc nhìn nêu trên và là một lớp phủ phân cực xoay tròn sang bên phải hoặc có chứa chất 
màu phân cực xoay tròn sang bên phải, các lớp mực LC thứ nhất và thứ hai nêu trên biểu 
hiện một hình ảnh thứ nhất và một hình ảnh thứ hai tương ứng với một cặp phép chiếu 
nổi của đối tượng nêu trên, khác biệt ở chỗ các hình ảnh thứ nhất và thứ hai nêu trên 
được hợp thành bởi các thành phần đơn thể hợp thành riêng biệt mà được chồng hoặc có 
thể được chồng lên nhau.  
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(11) 39456 
(21) 1-2013-03805 (51) 7 H01B  7/295, C08K  5/521, C08L  

23/06,  53/02,  71/12, H01B  3/44,  
7/02 

(22) 25.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/083389     25.12.2012 (87) WO/2013/114765 08.08.2013 
(30) 2012-021401     03.02.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2013 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, Japan 
(72) MAYAMA, Yuhei (JP), NISHIKAWA, Shinya (JP), ISHIKAWA, Masayuki (JP), 

TOZAWA, Masahiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây điện cách điện hãm bắt cháy không có halogen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây điện cách điện hãm bắt cháy không có halgen đáp ứng các yếu 
cầu đối với dây điện cách điện dùng trong ô tô, như tính chịu dầu và hãm bắt cháy, và có 
thể kết hợp tính chống mài mòn với tính mềm dẻo (giãn dài) của màng phủ. Trong đó, 
lớp cách điện bao gồm sản phẩm liên kết chéo của chế phẩm nhựa có chứa: este của axit 
phosphoric; monome đa chức; polyetylen mật độ cao có tốc độ dòng nóng chảy nhỏ hơn 
hoặc bằng 0,6; nhựa dựa trên polyphenylen ete và các chất đàn hồi dựa trên styren được 
phân tán đều trong polyetylen mật độ cao.  
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(11) 39457 
(21) 1-2013-03957 (51) 7 C07D  401/14, A61K  31/506, A61P  

35/00 
(22) 13.06.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/042205 13.06.2012 (87) WO2012/174082 20.12.2012 
(30) 61/496,913 14.06.2011 US 

61/541,306 30.09.2011 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel , Switzerland 
(72) LI, Shoufeng (CN), KUMAR, Saran  (US), KAVIMANDAN, Nikhil Javant (IN), LU, 

Enxian (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất nilotinib, phương pháp điều chế hợp chất này, dược 

phẩm chứa hợp chất này, phương pháp bào chế dược phẩm chứa 

hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất nilotinib, dược phẩm hòa tan chứa hợp chất này hoặc muối 
dược dụng của nó được tạo ra bằng cách sử dụng một hoặc nhiều axit hữu cơ có chức 
năng hòa tan, làm tăng độ sinh khả dụng của nilotinib và ngăn ảnh hưởng của thức ăn 
kết hợp với các chế phẩm nhất định chứa nilotinib. Dược phẩm theo sáng chế ở dạng liều 
rắn dùng theo đường miệng, bao gồm viên nang và viên nén. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến quy trình điều chế hợp chất nilotinib và phương pháp bào chế dược phẩm chứa 
hợp chất này.  
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(11) 39458 
(21) 1-2013-03965 (51) 7 F03B  13/00, A62C  31/00, F03B  

13/06,  17/02 
(22) 08.08.2011 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/CA2011/000905 08.08.2011 (87) WO/2012/162785 06.12.2012 
(30) 13/110,059      18.05.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2013 
(75) CHIU, CHIU, WEN  (CA) 

2160-5th Concession Road, West, RR2, Branchton, Ontario N0B 1L0 (CA) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phương pháp phát điện nhờ áp lực không khí dưới nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp phát điện nhờ áp lực không khí dưới nước. áp suất 
cao hơn tồn tại ở dưới cùng của mực nước sâu (1) (bao gồm cả các chất lỏng khác). 
Phương pháp này sử dụng máy (2) để nén chất lỏng có thể nén được chẳng hạn như 
không khí với mực nước sâu có áp lực lớn để lưu trữ năng lượng trong khí nén có một 
dung tích nén nhỏ hơn. Khí nén sau đó được đưa vào một buồng rỗng (5), trong đó nó 
giải phóng năng lượng lưu trữ và phục hồi dung tích ban đầu của nó. Nhiệt độ không 
đổi, 10 m3 nước cung cấp 10 lần áp lực để nén một khối duy nhất 1/10 dung tích của nó. 
Khi áp suất giảm xuống 10 lần, khí nén sẽ trở lại dung tích ban đầu của nó để giải phóng 
năng lượng lưu trữ có thể được sử dụng để quay lần lượt tua-bin (11) và một máy phát 
điện (21) để tạo ra năng lượng điện.  
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(21) 1-2013-04016 (51) 7 A61K  9/48,  31/4545,  47/10 

(22) 16.05.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/059147 16.05.2012 (87) WO 2012/159960 29.11.2012 
(30) 1727/CHE/2011 20.05.2011 IN 

61/499,856 22.06.2011 US 
11305923.2 13.07.2011 EP 

(71) AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.  (US) 
55 Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, United States of America 

(72) BADABHAGNI, Sudhakara Rao (IN), JAISWAL, Nilesh (IN), KHULLAR, Praveen 
(IN), PRASAD, Kum (IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dược phẩm chứa fexofenadin và phương pháp bào chế dược 

phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa fexofenadin hydroclorua trong hệ dung môi thích 
hợp dùng làm thành phần lỏng làm đầy. Theo một khía cạnh khác, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp bào chế dược phẩm này và thuốc để điều trị các phản ứng dị ứng cho 
người bệnh.  
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(21) 1-2013-04040 (51) 7 H01H  13/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2013 
(71) SCHNEIDER ELECTRIC (AUSTRALIA) PTY LTD.  (AU) 

78 Waterloo Road, Macquarie Park, NSW 2113 AUSTRALIA 
(72) CHANG, Hao (CN), YANG, Jie (CN), WANG, Meng (CN), ZHANG, Youliang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Công tắc kiểu nút ấn

  (57)     Sáng chế đề cập tới công tắc kiểu nút ấn bao gồm bộ phận dẫn động (1), cần xoay (2) và 
nút ấn (3). Khi được ấn xuống, nút ấn (3) sẽ dẫn động bộ phận dẫn động (1) di chuyển. 
Cần xoay (2) có khối va đập thứ nhất (21) và khối va đập thứ hai (22). Khối va đập thứ 
nhất (21) và khối va đập thứ hai (22) được bố trí trên hành trình di chuyển của bộ phận 
dẫn động (1). Bộ phận dẫn động (1) va đập với khối va đập thứ nhất (21) hoặc khối va 
đập thứ hai (22) và dẫn động cần xoay (2) chuyển hướng. Cần xoay (2) có thể bật hoặc 
tắt công tắc kiểu nút ấn nhờ trạng thái chuyển hướng này, và vì thế công tắc có hoạt 
động đơn giản và êm nhẹ.  

 
  

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
65 
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(21) 1-2013-04148 (51) 7 G06F  21/00 
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(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518044, P.R. China 

(72) YUAN, Xiaohui (CN), LONG, Hai (CN), LI, Shuai (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị phát hiện mã lạ trên các trang web

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện mã lạ trên các trang web, phương pháp này 
bao gồm các bước: thu nhận danh mục hàm bằng cách thực hiện mã riêng và mã đối 
tượng định trước; phân tích cú pháp mã riêng và thu nhận các trị số biến theo kết quả 
phân tích cú pháp và danh mục hàm; và xác định liệu mã lạ có tồn tại trên các trang web 
hay không theo các trị số biến. Thiết bị phát hiện mã lạ trên các trang web cũng được đề 
xuất.  
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(21) 1-2014-00014 (51) 7 F16K  043/000 

(22) 02.01.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 1350143 08.01.2013 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.01.2014 
(71) ALSTOM RENEWABLE TECHNOLOGIES  (FR) 

82, Avenue LÐon Blum, 38100 Grenoble, France 
(72) MATHIEU, Alain (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Van dùng để ngắt quãng có lựa chọn sự tuần hoàn của chất 

lỏng trong ống dẫn, mạng lưới phân phối chất lỏng và hệ 

thống chuyển hóa năng lượng thủy lực có lắp van này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van (2) được lắp vào mạng lưới phân phối chất lỏng nhằm mục đích 
cho phép ngắt quãng có lựa chọn hoặc cho phép tái tuần hoàn của chất lỏng. Van theo 
sáng chế bao gồm bộ phận chặn chất lỏng được điều khiển theo cách quay được hằng 
thiết bị khởi động của van và ít nhất một ngõng trục (20), thân rỗng (24) mà bộ phận 
chặn (22) di chuyển trong đó và tạo ra ít nhất một lỗ (A26) để nhận ngõng trục (20), và 
bạc lót (31) được bố trí xung quanh mỗi ngõng trục (20) và bên trong lỗ (A26) của thân 
(24) cho phép đỡ quay được ngõng trục (20) so với lỗ (A26), theo đó bạc lót này nằm 
giữa ngõng trục (20). Van (2) còn bao gồm thiết bị (30) để cố định và bịt kín để duy trì 
vị trí ngõng trục so với thân (22) của van (2), thiết bị cố định (30) này nằm cùng phía với 
bạc lót (31) ở thể tích bên trong (V24) của thân rỗng (24) và có thề dẫn động qua bạc lót 
(31) để đi từ trạng thái thứ nhất không được kẹp đến trạng thái thứ hai được kẹp mà 
trong đó nó cố định ngõng trục (20) trong lỗ (A26) và ngược lại. Đồng thời sáng chế 
cũng đề cập đến mạng lưới phân phối chất lỏng và hệ thống chuyển hóa năng lượng thủy 
lực có lắp van này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.01.2014 
(71) JIANGXI HEFENG ELECTRONIC MACHINES CO., LTD  (CN) 

Huangjinbu Industrial Park, Yugan County, Jiangxi, China 
(72) YANG Wenguang  (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy thêu có hai hàng đầu thêu

  (57)     Sáng chế đề xuất đến máy thêu có hai hàng đầu thêu, máy thêu này bao gồm giá đỡ, bệ 
động cơ và bản làm việc được lắp trên giá đỡ. Động cơ quay được tạo ra trong bệ động 
cơ, khung thêu được tạo ra trên bàn làm việc và giàn được tạo ra trên khung thêu. Trục 
quay của đầu thêu ở phía trước được tạo ra ở phía trước của giàn và nhiều đầu thêu phía 
trước được lắp trên trục quay của đầu thêu ở phía trước. Trục quay của đầu thêu ở phía 
sau được tạo ra ở phía sau của giàn và nhiều đầu thêu phía sau được lắp trên trục quay 
của đầu thêu ở phía sau. Bằng cách tạo ra một hàng đầu thêu ở phía trước và phía sau 
của giàn, một cách tuơng ứng và bằng cách sử dụng hộp công tắc điện để cấp điện cho 
động cơ quay để dẫn động các hàng đầu thêu trước và đầu thêu sau của các đầu thêu 
theo chiều ngược nhau, hai hàng đầu thêu này có thể làm việc đồng thời và giữ nhịp 
đồng bộ nhau trong suốt thời gian làm việc. So với máy thêu hiện tại có một hàng đầu 
thêu, hai hàng đầu thêu được tạo ra bởi sáng chế có thể thêu cùng lúc, nhờ đó tăng hiệu 
suất làm việc gấp đôi.  
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(72) LEE, An Ho (KR), LEE, Ho Yong  (KR), CHUNG, Jong Duck (KR) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Thiết bị cắt phẳng bề mặt đường

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt phẳng bề mặt đường trong đó phương pháp làm nguội 
bằng không khí được sử dụng nhằm làm nguội nhiệt độ cao thường xảy ra trong các 
dụng cụ cắt khi dụng cụ cắt thực hiện quá trình cắt phẳng các bề mặt đường bê tông, nhờ 
đó tạo khả năng cải thiện hiệu quả làm nguội dụng cụ cắt. Thiết bị cắt phẳng bề mặt 
đường theo sáng chế bao gồm: trục dạng hình trụ; một số cánh bắt chặt với trục và có 
các đầu chịu mài mòn trên các bề mặt chu vi ngoài của nó; và các vòng đệm ngăn cách 
được tạo ra ở giữa các cánh tiếp giáp.  
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(11) 39465 
(21) 1-2014-00126 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/4985, A61P  

19/08,  29/00,  31/00,  35/00,  37/00, 
C07D  519/00 

(22) 11.07.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/063552 11.07.2012 (87) WO/2013/010868 24.01.2013 
(30) 61/509,397 19.07.2011 US 

11174578.2 19.07.2011 EP 
(71) MERCK SHARP & DOHME B.V.  (NL) 

Waardeweg 39, NL-2031 BN Haarlem, The Netherlands 
(72) BARF, Tjeerd A. (NL), JANS, Christiaan, Gerardus, Johannes, Maria (NL), MAN, de 

Adrianus, Petrus, Antonius (NL), OUBRIE, Arthur A. (NL), RAAIJMAKERS, Hans 
C.A. (NL), REWINKEL, Johannes, Bernardus, Maria (NL), STERRENBURG, Jan-
Gerard (NL), WIJKMANS, Jacobus C.H.M. (NL) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 4-imidazopyridazin-1-yl-benzamit và 4-

imidazotriazin-1-yl-benzamit dùng làm chất ức chế Bruton 

Tyrosin Kinaza (BTK) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất vòng pyriđin được ngưng tụ có 5 đến 6 cạnh có công thức (I):  
 

  
 
hoặc muối dược dụng của chúng hoặc dược phẩm chứa chúng để sử dụng trọng trị liệu. 
Hợp chất có công thức (I) theo sáng chế được dùng để điều trị các rối loạn được điều tiết 
bởi Bruton Tyrosin Kinaza (BTK).  
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(11) 39466 
(21) 1-2014-00158 (51) 7 H04N  7/173, H04H  20/91 

(22) 17.07.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/068055    17.07.2012 (87) WO 2013/018532 A1 07.02.2013 
(30) 2011-166503    29.07.2011  JP 
(71) 1. SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
2. SONY BRASIL LTDA  (BR) 
Inocencio Tobias Street, 125 - Barra Funda Sao Paulo 01144000, Brazil 

(72) DEWA, Yoshiharu  (JP), ALBALUSTRO Alexandre Keller (BR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ thu, phương pháp điều khiển hiển thị, hệ thống phát quảng 

bá và vật ghi chứa chương trình máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ thu, phương pháp điều khiển hiển thị, hệ thống phát quảng bá và 
vật ghi chứa chương trình máy tính trong đó nội dung phát quảng bá và nội dung mạng 
được kết hợp với nhau và hai nội dung này được tái tạo thích hợp đồng thời bằng cách sử 
dụng dịch vụ phát quảng bá dữ liệu. 

Ví dụ, bộ phát quảng bá và bộ cấp ứng dụng tải lên nội dung nghe nhìn (AV- 
Audio Video) của chương trình phát quảng bá đến máy chủ và cấp ứng dụng phát quảng 
bá dữ liệu chứa liên kết URL (Uniform Resouree Locator) đến nội dung AV. Mỗi nút 
lựa chọn của thực đơn đồ họa kiểu mosaic chứa liên kết URL đến nội dung AV. Bộ phát 
quảng bá và bộ cấp ứng dụng có thể điều khiển việc lựa chọn luồng viđeo mà được 
người sử dụng tái tạo một cách đồng thời với việc xem hoặc nghe chương trình.  
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(11) 39467 
(21) 1-2014-00245 (51) 7 C07D  239/48, A61K  31/4965, A61P  

11/00 
(22) 26.06.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/044272 26.06.2012 (87) WO 2013/003386 03.01.2013 
(30) 61/501,687 27.06.2011 US 

61/635,745 19.04.2012 US 
(71) PARION SCIENCES, INC.  (US) 

2525 Meridian Parkway, Suite 260, Durham, NC 27713, United States of America 
(72) JOHNSON, Michael, R (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 3,5-diamino-6-clo-N-(N-(4-(4-(2-(hexyl(2,3,4,5,6-

pentahydroxyhexyl)amino)etoxy)phenyl)butyl)carbamimido

yl)pyrazin-2-carboxamit và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
hoặc muối dược dụng của nó cũng như dược phẩm chứa nó. Hợp chất theo sáng chế 
được dùng trong việc thúc đẩy quá trình hydrat hóa bề mặt của màng nhầy và trong việc 
điều trị bệnh bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh hen, chứng giản phế 
quản cấp tính và bệnh viêm phế quản mạn tính, bệnh xơ nang tụy, tràn khí và bệnh viêm 
phổi.  
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(11) 39468 
(21) 1-2014-00261 (51) 7 C12P  19/04 

(22) 25.06.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/062238 25.06.2012 (87) WO2012/175738 27.12.2012 
(30) 61/500,527      23.06.2011 US 
(71) AGRINOS AS  (NO) 

Fornebuveien 1, N-1366 Lysaker, Norway 
(72) LãPEZ-CERVANTES, Jaime (MX) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp làm tăng lượng chitosan và glucosamin, phương 

pháp phân hủy sinh học các nguồn chứa chitin và chế phẩm 

thu được từ phương pháp này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng lượng chitosan và glucosamin. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp phân hủy sinh học các nguồn chứa chitin để tạo thành hỗn 
hợp lên men chứa chitosan và glucosamin và chế phẩm thu được từ phương pháp này.  
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(11) 39469 
(21) 1-2014-00295 (51) 7 C08L  101/00, C01F  5/00, C08K  

3/12,  3/30,  7/04 
(22) 05.04.2013 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2013/060997   05.04.2013 (87) WO/2013/151188 10.10.2013 
(30) 2012-086011      05.04.2012 JP 
(71) 1. KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

305 Yashimanishimachi, Takamatsu-shi, Kagawa 761-0113, Japan 
2. SEA WATER CHEMICAL INSTITUTE INC.  (JP) 
16-11, Shimohata-machi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 807-1123, Japan 

(72) OOHORI, Kohei (JP), MANABE Hitoshi  (JP), KUDO Daisuke  (JP), MIYATA 
Shigeo (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm nhựa 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa khắc phục được các nhược điểm của magie sulfat 
kiềm hình kim và có độ cân bằng tốt giữa độ bền cơ học, hiệu suất tạo hình và khả năng 
tạo hình thức của sản phẩm đúc.  
Chế phẩm nhựa theo sáng chế chứa (i) nhựa (thành phần A) với lượng 100 phần trọng 

lượng, (ii) magie hydroxit hình đĩa có chiều dày tinh thể (y) là 0,2m hoặc nhỏ hơn và 
tỷ số hướng nằm trong khoảng từ 20 đến 100 (thành phần B) và (iii) magie sulfat kiềm 
hình kim (thành phần C), trong đó tổng lượng các thành phần B và C nằm trong khoảng 
từ 1 đến 100 phần trọng lượng tính theo 100 phần trọng lượng của nhựa, và tỷ lệ trọng 
lượng giữa thành phần B và thành phần C nằm trong khoảng từ 0,1/ 0,9 đến 0,9 đến 
0,9/0,1. 
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(11) 39470 
(21) 1-2014-00322 (51) 7 A61K  31/497 

(22) 03.07.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/045350 03.07.2012 (87) WO 2013/006596 A1 10.01.2013 
(30) 61/505,075      06.07.2011 US 
(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 
(72) BOEHM, Jeffrey, Charles (US), DAVIS, Roderick, S. (US), KERNS, Jeffrey (US), 

LIN, Guoliang (US), MURDOCH, Robert, D. (GB), NIE, Hong (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất chẹn kênh natri mở theo điện thế và dược phẩm chứa 

hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất chẹn kênh natri mở theo điện thế mà bao gồm các tiền 
chất, chất trung gian, monome và đime tương ứng và các dược phẩm tương ứng để điều 
trị các bệnh về hô hấp và đường hô hấp.  
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(11) 39471 
(21) 1-2014-00352 (51) 7 B63B  59/06, B08B  1/00 

(22) 01.07.2011 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/MY2011/000165     01.07.2011 (87) WO2013/006023 10.01.2013 
(71) IEV GROUP SDN. BHD  (MY) 

Level 22 PJX-HM Shah Tower, No. 16A Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

(72) DO NGHIA Christopher (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tự làm sạch ngăn ngừa sinh vật biển

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị tự làm sạch ngăn ngừa sinh vật biển (1) dẫn động bởi sóng 
đại dương được lắp quanh các bộ phận cấu thành kết cấu ở biển bao gồm ít nhất một 
vòng trong đó vòng bao gồm các con lăn (2) bố trí trên các trục con lăn (3) liên kết với 
nhau nhờ các bộ phận nối (4). Các phần liên kết (5) với ít nhất một đã tự làm sạch dịch 
chuyển (6) nằm trên mỗi bộ phận liên kết, các phần liên kết sẽ liên kết các vòng với 
nhau.  
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(11) 39472 
(21) 1-2014-00357 (51) 7 G06Q 30/02 

(22) 06.02.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 1301000968 27.02.2013 TH 
(71) ECHO 360 CO., LTD.  (TH) 

Floor 2, The Village Center, 869 Pattanakarn Road, Bangkok 10250 Thailand 
(72) Gavintorn Atthakor (TH) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hệ thống tích hợp liên kết cuộc gọi, nghe dựa trên nội dung 

và dữ liệu thu thập qua điện thoại di động thông qua hệ 

thống quản lý thuê bao và chương trình quảng cáo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống tích hợp liên kết cuộc gọi, nghe dựa trên nội dung và dữ 
liệu thu thập thông qua điện thoại di động qua hệ thống quản lý thuê bao và chương 
trình quảng cáo, hệ thống này bao gồm bộ phát quy trình đăng ký gửi thông tin đăng ký 
tới hệ thống dịch vụ thuê bao tích hợp. Khi nhận được tín hiệu từ điện thoại di động của 
người gọi, hệ thống dịch vụ thuê bao tích hợp lựa chọn và gửi tệp âm thanh hoặc văn bản 
hoặc ảnh, dựa trên dữ liệu thuê bao và chương trình quảng cáo trước khi kết nối cuộc gọi 
với bộ thu của người nhận.  
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(21) 1-2014-00363 (51) 7 A23L  1/30,  1/308, A61K  36/82,  

36/37, A61P  3/10 
(22) 16.08.2011 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2011/047890 16.08.2011 (87) WO 2013/025202 21.02.2013 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Dept. 0377 AP6A-1, Abbott Park, IL 60064, United States of 
America 

(72) SKELDING, Mary-Beth (US), EDENS, Neile K. (US), MUSTAD, Vikkie A. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng và phương pháp kiểm soát độ nhớt của 

chế phẩm dinh dưỡng lỏng 

  (57)   Sáng chế đề cập chế phẩm dinh dưỡng chứa chất xơ nhớt hoà tan và chất chiết từ thực 
vật chứa polyphenol. Độ nhớt của chế phẩm dinh dưỡng có thể được điều chỉnh và được 
kiểm soát mà không cần thay đổi nồng độ của chất xơ nhớt dễ tan trong chế phẩm bằng 
cách chứa chất chiết từ thực vật chứa polyphenol. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp kiểm soát độ nhớt của chế dinh dưỡng này.  
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(11) 39474 
(21) 1-2014-00388 (51) 7 G21D  3/04 

(22) 10.02.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 2013-026347 14.02.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.02.2014 
(71) HITACHI-GE NUCLEAR ENERGY, LTD.  (JP) 

1-1, Saiwai-cho 3-chome, Hitachi-shi, Ibaraki, Japan 
(72) Ayumu MIYAJIMA (JP), Hirokuni ISHIGAKI (JP), Shohei ONITSUKA (JP), 

Hidenori TANAKA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển rung động bậc cao

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển rung động bậc cao (1) được lắp trong nhà máy 
hạt nhân có bể chứa lò phản ứng và nhà chứa lò phản ứng hạt nhân (3). Thiết bị điều 
khiển rung động bậc cao (1) bao gồm bộ va chạm (1a), vỏ (1b) để nhận phản lực của bộ 
va chạm (1a), và cơ cấu khóa (2). Bộ va chạm (1a) được lắp trên sàn (31) của nhà máy 
hạt nhân để lăn theo chiều nằm ngang đối với sàn (31). Vỏ (1b) chứa bộ va chạm (1a), 
và dẫn hướng lăn bộ va chạm (1a). Cơ cấu khóa (2) giữ việc lăn của bộ va chạm (1a). 
Trong trường hợp vật thể bay có khả năng va chạm với nhà máy hạt nhân, việc khóa cơ 
cấu khóa (2) được nhả.  
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(21) 1-2014-00412 (51) 7 F21V  3/00,  21/002 
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100125250 14.07.2011 TW 
101200372 06.01.2012 TW 
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201220193853.8 02.05.2012 CN 
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201220193702.2 02.05.2012 CN 

(71) JUSTING TECHNOLOGY PTE. LTD.  (SG) 
2 Jalan Rajah, #04-04, Golden Wall Flatted Factory, Singapore 329135, Singapore 

(72) SU, Chia-Ching (SG), YU, Yuan-Ming (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đèn ống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đèn bao gồm đèn ống, đèn ống có rãnh định vị được tạo ở bên trong 
đèn ống để chứa bảng mạch; hai nắp đầu có thể lắp được ở cả hai đầu đèn ống; mỗi nắp 
đầu bao gồm hai cực điện để nhận năng lượng điện từ nguồn, và mỗi nắp đầu bao gồm 
cực dẫn dược bố trí ở bên trong nắp đầu và được nối với cực điện; và bảng mạch được bố 
trí để được định vị trong rãnh định vị, bảng mạch bao gồm hai ổ cắm được bố trí ở cả hai 
đầu bảng mạch; trong đó khi hoạt động cực dẫn của mỗi nắp đầu được cắm vào trong ổ 
cắm tương ứng đề dẫn năng lượng điện.  
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17/06,  19/32, C12N  15/63 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử axit nucleic, vectơ chứa phân tử axit nucleic này, 

quy trình tổng hợp alkanoyl-CoA và quy trình biến đổi hàm 

lượng của hợp chất canabinoit 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic được phân lập hoặc được tinh chế. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến polypeptit được phân lập, vectơ chứa phân từ axit nucleic, hệ 
biểu hiện chứa phân tử axit nucleic, tế bào chủ được biến nạp, quy trình tổng hợp 
alkanoyl-CoA, quy trình biến đổi hàm lượng của hợp chất canabinoit và quy trình tổng 
hợp hợp chất canabinoit có trong tự nhiên hoặc thể tương đồng không có trong tự nhiên.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu bịt kín dùng cho bơm nhiên liệu

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu bịt kín dùng cho bơm nhiên liệu với mục đích cho phép dễ dàng 
lắp ráp chi tiết bịt kín ngoài và chi tiết bịt kín trong thành một kết cấu bịt kín dạng kép 
có chi tiết bịt kín ngoài và chi tiết bịt kín trong dưới dạng các chi tiết riêng biệt, và khiến 
cho diện tích dùng để bố trí chi tiết bịt kín dạng kép được nhỏ gọn. Chi tiết bịt kín dạng 
kép (71) được bố trí giữa cửa lắp bơm nhiên liệu và gờ (43) của bơm nhiên liệu được tạo 
ra bởi chi tiết bịt kín ngoài (72) và chi tiết bịt kín trong (82) dưới dạng các chi tiết riêng 
biệt. Chi tiết bịt kín ngoài (72) được trang bị các phần nhô vào phía trong (73) của chi 
tiết bịt kín ngoài mà nhô về phía trong theo hướng kính, và chi tiết bịt kín trong (82) 
được trang bị các phần nhô ra phía ngoài (83) của chi tiết bịt kín trong mà nhô ra phía 
ngoài theo hướng kính. Các rãnh gài (48, 49) dùng làm các phần định vị mà các phần 
nhô (73, 83) tương ứng được lắp khớp vào trong đó được tạo ra, và các phần nhô (73, 83) 
tương ứng được bố trí xen kẽ nhau dọc theo chu vi của các chi tiết bịt kín (72, 82), và 
nằm bên trong cùng một khoảng chiều rộng theo hướng kính.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Bộ truyền động biến thiên liên tục dạng đai hình chữ V 

  (57)   Sáng chế đề xuất bộ truyền động biến thiên liên tục dạng đai hình chữ V có kích thước 
giảm bằng cách giảm kích thước của động cơ điện (32) là bộ phận cấu thành của cơ cấu 

kích hoạt (30). ở chế độ tiết kiệm, lực đẩy của cơ cấu kích hoạt (30) tăng cao hơn zero 
khi tăng tốc. Cụ thể là, bộ phận điều khiển (80) điều khiển động cơ điện (32) sao cho cơ 
cấu kích hoạt (30) tạo ra lực đẩy bổ sung để thêm vào lực đẩy của vật nặng ly tâm (19). 

ở chế độ thể thao, lực đẩy cơ cấu kích hoạt (30) giảm thấp hơn zero khi tăng tốc. Cụ thể 
là, động cơ điện (32) được điều khiển sao cho cơ cấu kích hoạt (30) tạo ra lực đẩy cản để 
cản trở lực đẩy cửa vật nặng ly tâm (19). Bằng cách làm cho động cơ điện (32) không 
chỉ thực hiện chức năng hỗ trợ lực đẩy mà còn thực hiện chức năng hãm và nhờ đó cho 
phép sử dụng động cơ điện (32) ở hai chế độ này, nên có thể giảm được kích thước của 
động cơ điện (32) và do vậy có thể giảm được kích thước tổng thể của bộ truyền động.  
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(72) Akira SHIGIHARA (JP), Teruhusa OKAMOTO (JP), Takashi ATSUMI (JP), Manabu 
NISHIMURA (JP), Yuri SATO (JP), Toshiaki YAMAMOTO (JP), Go MORITA (JP), 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Bộ truyền động biến thiên liên tục dạng đai hình chữ V 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ truyền động biến thiên liên tục dạng đai hình chữ V (10) được trang 
bị cơ cấu kích hoạt (30) mà sử dụng các bộ truyền động trục vít thông thường thay cho bộ 
truyền động trục vít dạng bi cầu. Khi động cơ điện (32) được dẫn động để quay chi tiết 
dạng đai ốc (34), thanh đầu ra (46) dịch chuyển dọc trục để dịch chuyển nửa puli di động 
(21) về phía hoặc ra xa nửa puli cố định (15). Ren trong (44) được tạo ra trên chi tiết dạng 
đai ốc (34), và ren ngoài (45) được tạo ra trên thanh đầu ra (46).  
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(72) MARCHAND, Alain (FR) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Thiết bị dùng để kẹp các chi tiết cơ khí

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (10) dùng để kẹp chi tiết cơ khí (17) bao gồm: bộ phận trượt 
để kẹp (11) được tạo thành bởi thân (14) và đầu (15); lỗ khoan giữa (16) tại đó một phần 
của chi tiết cần kẹp được đặt vào, nghĩa là chi tiết cần kẹp này đi qua đầu (15), đầu này 
có phần bề mặt hình nón (20); ít nhất hai bộ phận trượt (12); và bộ phận (13) để dẫn 
động các bộ phận trượt. Thiết bị theo sáng chế khác biệt ở chỗ, đầu (15) bao gồm ít nhất 
hai lỗ khoan phía bên (19) có một đầu mở về phần bề mặt hình nón (20) và đầu kia về 
phía lỗ khoan giữa (16) và các bộ phận trượt (12) được bố trí trong các lỗ khoan phía bên 
(19), các bộ phận trượt này được điều chỉnh theo cách trượt được trong các lỗ khoan phía 
bên và đi qua phần bề mặt hình nón (20) của đầu này, bộ phận (13) dẫn động các bộ 
phận trượt theo một trật tự nhất định sao cho các bộ phận trượt (12) di chuyển trong các 
lỗ khoan phía bên (19) dọc theo trục vuông góc với trục dọc (20') của lỗ khoan giữa (16).  
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Christine (NL), ZUlDEMA, Johan (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Copolyme đa khối dẻo nhiệt, tách pha, bán kết tinh, có khả 

năng phân hủy sinh học để giải phóng có kiểm soát các hợp 

chất có hoạt tính sinh học, quy trình điều chế copolyme này, 

chế phẩm và phương pháp phân phối hợp chất có hoạt tính sinh 

học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến copolyme đa khối dẻo nhiệt tách pha, bán kết tinh, có khả năng 
phân hủy sinh học, quy trình điều chế copolyme đa khối này, chế phẩm phân phối ít nhất 
một hợp chất có hoạt tính sinh học, và phương pháp phân phối hợp chất có hoạt tính sinh 
học đến đối tượng có nhu cầu. Copolyme đa khối theo sáng chế khác biệt ở chỗ:  
a) bao gồm ít nhất một đoạn tiền trùng hợp có khả năng thủy phân (A) và ít nhất một 
đoạn tiền trùng hợp có khả năng thủy phân (B),  
b) copolyme đa khối này có Tg bằng hoặc thấp hơn 37oC và Tm nằm trong khoảng từ 110 
đến 250oC dưới các điều kiện sinh lý;  
c) các đoạn được liên kết bằng chất kéo dài mạch đa chức;  
d) các đoạn được phân bổ ngẫu nhiên trên chuỗi polyme;  
e) ít nhất một phần của đoạn tiền trùng hợp (A) thu được từ polyme tan được trong nước.  
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(72) Daniel Kee Young KIM (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Xe có thể lắp ráp và phương pháp để đóng kiện xe này 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe có thể lắp ráp bao gồm: khung xe bao gồm khoảng trống có chiều 
sâu và hình dạng được tạo ra bởi đường cong hoặc đường bao kín; phía trước; và phía 
sau; bánh trước được lắp vào phía trước của khung xe và bánh sau được lắp vào phía sau 
của khung xe, bánh trước và bánh sau có chiều rộng kết hợp nhỏ hơn hoặc bằng với 
chiều sâu của khoảng trống của khung xe; hệ thống lái được lắp vào khung xe và bao 
gồm ít nhất một bộ phận có thể tháo được; và yên được lắp ghép có thể tháo được vào 
khung xe; trong đó bánh trước và bánh sau, (các) bộ phận có thể tháo ra của hệ thống lái 
và yên xe được tạo ra để cùng lắp khớp vào trong khoảng trống của khung xe. Sáng chế 
còn đề xuất phương pháp để đóng kiện xe có thể lắp ráp.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị mô tả đường di chuyển và phương pháp mô tả đường di 

chuyển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mô tả đường di chuyển bao gồm bộ phận đưa ra đường di 
chuyển được tạo cấu hình để đưa ra thông tin nhận diện của đường đi có trong bất kỳ 
thông tin đường di chuyển được ước lượng nào khác với thông tin đường di chuyển được 
xác định là nằm ngoài đường di chuyển trong số thông tin đường di chuyển được ước 
lượng chứa thông tin nhận diện của đường đi biểu thị đường di chuyển của ước lượng 
trước đó làm thông tin nhận diện của đường đi biểu thị đường di chuyển trước đó được 
ước lượng.  
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(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(54) Thiết bị quản lý tích hợp cho các nhà máy môi trường sử dụng 

môđun đại lý tin để quản lý nhà máy 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị quản lý tích hợp cho các nhà máy môi trường sử dụng môđun 
đại lý tin để quản lý nhà máy, trong đó bao gồm các môđun đại lý tin và môđun máy 
chủ tích hợp chính. Theo đó, việc theo dõi và điều hành có thể thực hiện đồng thời bằng 
cách đơn giản là cài đặt thông tin hiển thị trên máy tính cá nhân (PC) nói chung mà 
không cần thiết lập một hệ thống riêng biệt vì dữ liệu ảnh và dữ liệu thông số đo cảm 
biến của các nhà máy môi trường có thể được hiển thị và theo dõi bằng cách sử dụng 
thông tin được hiển thị trên màn hình máy tính.  
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Leverkuser Strasse 65, 42897 Remscheid, Germany 
(72) OESTERWIND Roland (DE), OSTHUES Elmar (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị kéo sợi nóng chảy

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị kéo sợi nóng chảy để sản xuất các sợi nhiều tơ đơn bao gồm 
cơ cấu kéo sợi, cơ cấu làm nguội, cơ cấu kéo và cơ cấu cuốn. Theo sáng chế, thiết bị kéo 
có các cụm đĩa dẫn sợi được cuốn bởi sợi, mỗi cụm này có các đĩa dẫn sợi, được dẫn dọc 
trục tới trục cuốn của cơ cấu cuốn. Theo sáng chế, việc chuyển các sợi khi các sợi từ cơ 
cấu kéo tới cơ cấu cuốn được thực hiện bởi đĩa dẫn hướng sợi mà theo sáng chế được 
căn thẳng dọc trục vuông góc với các đĩa dẫn sợi của các cụm đĩa dẫn sợi và dưới cơ cấu 
kéo, sao cho các sợi có thể được dẫn hướng nhờ cuốn một phần theo cách đơn giản sau 
khi xoay mặt phẳng của đường chạy sợi một góc 90 độ.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2014 
(71) GOGORO, INC.  (KY) 

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman 
Islands 

(72) LUKE, Hok-Sum, Horace (US), WU, Yi-Tsung  (TW), CHEN, Ching (TW), WU, 
Yulin (TW), HUANG, Chien, Ming (TW), CHAN, TsungTing  (TW), CHEN, Shen-
Chi (TW), YANG, Feng, Kai (TW) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp vận hành và hệ thống cung cấp thông tin vị trí 

của các máy thu thập, nạp điện và phân phối thiết bị trữ điện 

năng xách tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành và hệ thống cung cấp thông tin vị trí của các 
máy thu thập, nạp điện và phân phối thiết bị trữ điện năng xách tay. Mạng lưới gồm các 
máy thu thập, nạp điện và phân phối sẽ thu thập, nạp điện và phân phối thiết bị trữ điện 
năng xách tay (ví dụ, ăcquy, siêu tụ hoặc tụ có điện dung cực lớn). Thông tin vị trí của 
các máy thu thập, nạp điện và phân phối ở đó hiện có thiết bị trữ điện năng xách tay đã 
nạp điện được truyền đến hoặc được thu bằng thiết bị di động của người dùng, hoặc 
được hiển thị trên máy thu thập, nạp điện và phân phối. Vị trí được chỉ báo trên giao 
diện người dùng đồ hoạ có bản đồ trên thiết bị di động của người dùng so với vị trí hiện 
thời của người dùng. Người dùng có thể sử dụng thiết bị di động của mình chọn các vị 
trí cụ thể trên bản đồ để đăng ký thiết bị trữ điện năng xách tay hiện có sẵn. Hệ thống có 
thể còn thông báo cho người dùng biết rằng người dùng đang ở gần ranh giới của khu 
vực định trước có máy thu thập, nạp điện và phân phối thiết bị trữ điện năng xách tay. 
Việc đăng ký cũng có thể được thực hiện tự động dựa vào thông tin về tuyến đường dự 
định của người dùng.  
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(22) 30.08.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/072066     30.08.2012 (87) WO 2013/031922 A1 07.03.2013 
(30) 2011-188121 31.08.2011 JP 
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(72) MIURA, Tomoya (JP), OGOSHI, Yosuke (JP), UEYAMA, Kazuhito (JP), MOTODA, 

Dai (JP), IWAYAMA, Toshihiko (JP), SUZAWA, Koichi (JP), NAGAMORI, 
Hironobu (JP), UENO, Hiroshi  (JP), TAKAHASHI, Akihiko (JP), SUGIMOTO, 
Kazuyuki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyrazol và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung [Ib] sau đây:  
 

  
 
trong đó mỗi ký hiệu được định nghĩa giống như trong phần mô tả, hoặc muối dược 
dụng của nó. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
93 

(11) 39488 
(21) 1-2014-00679 (51) 7 H03H  9/05 

(22) 28.02.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 10-2013-0034737 29.03.2013 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2014 
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(72) SON, Yeon Ho (KR), PARK, Kyung Su (KR), JEONG, Seung Hyeon (KR), CHOI, 

Joon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Môđun rung áp điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến môđun rung áp điện, gồm có: chi tiết áp điện (200) có mẫu vẽ của 
điện cực bên trong được in trong đó và có điện cực bên ngoài được nối điện và đặt tại 
mặt ngoài của điện cực bên trong; bảng mạch in mềm dẻo (FPCB) (300) có từng đầu cực 
và dẫn điện tới các điện cực bên ngoài của chi tiết áp điện; và chất dính dẫn điện (400) 
đặt giữa chi tiết áp điện và FPCB để nối điện giữa chúng.  
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(21) 1-2014-00706 (51) 7 E21B  6/04, B25D  9/14 
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Werk VI-Strasse 55, A- 8605 Kapfenherg, Austria 
(72) Stefan KAINDLBAUER (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển tần số làm việc của cơ cấu va đập 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển tần số làm việc của cơ cấu va đập có thể vận hành 
nhờ môi chất áp lực có thành phần để đảo ngược sự điều áp dọc trục của pit tông va đập 
và sự hồi lưu của môi chất này. Để đạt được khả năng điều khiển các cơ cấu va đập mà 
nhờ đó năng lượng và tần số của pit tông va đập có thể được điều chỉnh, thiết bị điều 
khiển theo sáng chế có ít nhất một kênh có thể ngắt được bởi phần đảo ngược dưới dạng 
đường hồi lưu cho môi chất từ búa va đập, trong đó búa va đập này có ít nhất một bộ phận 
có thể ngắt được dùng cho sự điều khiển dòng.  
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(72) Akihiro MINE (JP), Toshihiro TAMURA (JP), Takehiko HYODO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần cao su, trục lăn vận chuyển tấm và thiết bị tạo ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần cao su chứa EPDM có hàm lượng etylen cao và EPDM có 
hàm lượng etylen thấp làm thành phần cao su. Tỷ lệ EPDM có hàm lượng etylen cao 
nằm trong khoảng từ 30 đến 80% khối lượng trên tổng khối lượng của thành phần cao 

su. Hợp phần cao su theo sáng chế ít bị giảm hệ số ma sát  và có độ cứng phù hợp, độ 
giãn vĩnh cửu nhỏ hơn và độ bền mài mòn rất tốt sau khi tạo liên kết ngang. Vì vậy, hợp 
phần cao su theo sáng chế thích hợp cho trục lăn vận chuyển tấm và thiết bị tạo ảnh có 
lắp trục lăn vận chuyển tấm.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị để đo vật thể cần được đo, phương pháp xử lý của thiết 

bị này, và vật ghi đọc được bởi máy tính 

  (57)     Phương pháp xử lý của thiết bị (10) để đo vật cần được đo theo sáng chế đọc thông tin 
tăng giảm đặc tính từ thông tin phát hiện đặc tính của thiết bị phát hiện phía vào (21) và 
định rõ thông tin phát hiện đặc tính gồm thông tin tăng giảm đặc tính giống như trong số 
các thông tin phát hiện đặc tính của thiết bị phát hiện phía ra (22). Phương pháp xử lý 
định rõ thông tin phát hiện đặc tính bao gồm thời gian phát hiện đặc tính, thời gian này 
gần bằng thời gian được giả định, thời gian được giả định này được tính toán và đạt được 
bằng cách thay thế thời gian phát hiện đặc tính có trong tín hiệu phát hiện, tín hiệu thu 
được từ thiết bị phát hiện phía vào, trong số thông tin phát hiện đặc tính định rõ từ hàm 
số xác định. Phương pháp xác định tín hiệu thu được từ thiết bị phát hiện phía vào (21) 
và tính hiệu thu được từ thiết bị phát hiện phía ra (22), phương pháp này sử dụng để tạo 
ra thông tin phát hiện đặc tính được định rõ như tín hiệu phát hiện tương ứng khi cùng 
điểm đặc tính của xe được phát hiện.  
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(72) FU, Tong-Ming (US), WANG, Dai (US), MEDI, Muneeswara Babu (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cytomegalovirut (CMV) khiếm khuyết trong sao chép có điều 

kiện, chế phẩm chứa CMV này và phương pháp sản xuất CMV này

  (57)    Sáng chế đề cập đến cytomegalovirut (CMV) khiếm khuyết trong sao chép có điều kiện, 
chế phẩm chứa CMV này và phương pháp sản xuất CMV này.  
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(72) ABUDUSAIMI, Mamuti (CN), YE, Fangguo (CN), SUN, Jiangqin (CN), 

MIYAMOTO, Hisashi (JP), CHENG, Jay-Fei (US), OKA, Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất quinolon và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất được thể hiện bởi công thức (I)  
 

  
 
trong đó X là nguyên tử hydro hoặc nguyên tử flo; R là nguyên tủ hydro hoặc alkyl; R1 
là (1) xyclopropyl tùy ý được thế bằng 1 đến 3 nguyên tử halogen hoặc (2) phenyl tùy ý 
được thế bằng 1 đến 3 nguyên tử halogen; R2 là alkyl, alkoxy, haloalkoxy, nguyên tử 
halogen, xyano, v.v...; và R3 là 7-oxo-7,8-dihydro-1,8- naphthyridinyl, 3-pyridyl, v.v..., 
hoặc muối của nó. Hợp chất theo sáng chế có hoạt tính chống vi trùng tuyệt vời chống 
lại Clostridium difficile và hữu ích để phòng hoặc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường 
ruột như tiêu chảy có liên quan đến Clostridium difficile. Sáng chế cũng đề cập đến 
dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(72) FRANKARD, Valerie (BE), REUZEAU, Christophe (FR), HATZFELD, Yves (FR), 
SANZ MOLINERO, Ana lsabel (ES), VANDENABEELE, Steven (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây có các tính trạng liên quan đến năng suất được tăng 

cường và phương pháp tạo ra cây này 

  (57)   Nói chung, sáng chế đề cập đến lĩnh vực sinh học phân tử và đề cập đến phương pháp 
tăng cường các tính trạng liên quan đến năng suất khác nhau quan trọng trong kinh tế ở 
cây. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến phương pháp tăng cường các tính trạng liên quan 
đến năng suất ở cây bằng cách điều biến sự biểu hiện ở cây của axit nucleic mã hóa cho 
polypeptit liên quan đến ELM2 (Egl-27 and MTA1 homology 2-related: liên quan đến 
tính tương đồng Egt-27 và MTA1 2), hoặc polypeptit liên quan đến WRKY, hoặc 
potypeptit giống EMG1 (Essential for Mitotic Growth-like), hoặc polypeptit liên quan 
đến GPx. Sáng chế cũng đề cập đến cây có sự biểu hiện được điều biến của axit nucleic 
mã hóa cho polypeptit liên quan đến ELM2, cây này có các tính trạng liên quan đến 
năng suất được tăng cường so với cây đối chứng. Sáng chế còn đề cập đến cấu trúc chứa 
axit nucleic mã hóa cho polypeptit liên quan đến ELM2, hoặc polypeptit liên quan đến 
WRKY, hoặc polypeptit giống EMG1, hoặc polypeptit liên quan đến GPx, hữu dụng để 
thực hiện phương pháp theo sáng chế.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị đo khí thải của động cơ điezen 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị đo khí thải của động cơ điezen. Đầu ra khí 
thải của động cơ, như máy phát điện điezen, có thể được xác định từ tải trên động cơ và 
lượng khí thải từ động cơ. Các hoá chất như nitơ oxit (NOx) có thể được tính toán cho tải 
đã đo trên động cơ. Sự tính toán có thể bao gồm bước xác định dòng không khí trong 
động cơ từ các phép đo áp suất không khí và các phép đo tốc độ máy nén tăng áp. Sự 
tính toán cũng có thể bao gồm bước xác định dòng khí vào trong động cơ do chuyển hoá 
dòng nhiên liệu từ các kết quả thử nghiệm đã biết. Dầu ra khí thải đã tính toán có thể 
được sử dụng để đảm bảo sự phù hợp của động cơ với các quy định về môi trường. 
Chương trình kiểm soát từ xa có thể tạo các cảnh báo khi động cơ không phù hợp với 
các quy định về môi trường.  
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Số 7, ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Văn Thu (VN) 
(54) Máy bơm hướng trục buồng xoắn bê tông hở

  (57)    Sáng chế đề xuất máy bơm hướng trục sử dụng buồng xoắn bê tông hở có kết cấu là bơm 
loại hướng trục kết hợp với buồng xoắn bê tông hở, phối hợp máy bơm với một phần 
buồng hút và một phần bể xả đế tạo ra một loại kết cấu máy bơm với nhà trạm kiểu mới. 
Đặc điểm này sẽ làm cho kết cấu bơm loại hướng trục gọn hơn, ít chi tiết hơn, trạm bơm 
cũng đơn giản và rẻ tiền hơn.  
Kết cấu bơm mới phối hợp với nhà trạm kiểu mới có thể làm dạng lắp ghép tạo điều kiện 
thi công nhanh, có tính cơ động và giá thành hạ. Đồng thời, với kết cấu này, bơm và trạm 
bơm dạng hướng trục buồng xoắn bê tông hở có thể bơm hai chiều hoặc trở thành cống tự 
chảy khi mực nước đạt đến các cao trình cho phép.  
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12305626.9 04.06.2012 EP 
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Institut de la Vision, 17 rue Moreau, F-75012 Paris, France 

(72) FEUTRILL, John (AU), LERICHE, Caroline (FR), MIDDLEMISS, David (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất anilin, quy trình điều chế, thuốc và dược phẩm chứa 

hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất anilin có công thức (I), quy trình điều chế, và hợp chất này 
có tác dụng để điều trị, ví dụ, bệnh tăng nhãn áp, trong đó R1a là H, halogen, (C1-C6) 
alkyl hoặc CN; R1b là H, halogen hoặc (C1-C6) alkyl; R1c là H hoặc (C1-C6) alkyl; R2 là 
H, halogen, OH, O-(C1-C6) alkyl hoặc (C1-C6) alkyl; R3 là H, halogen, (C1-C6) alkyl, 
OH, O-(C1-C6) alkyl, CONH2 hoặc CN; R4 là H, halogen hoặc (C1-C6) alkyl; R5 là H 
hoặc F, R7 là H hoặc F; R8 là H hoặc F, R9 là H hoặc (C1-C6) alkyl, hoặc một trong số 
các đồng phân đối ảnh của nó.  
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CHEN (TW), Xiao-Kun YANG (CN), Oliver REESE (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất da nhân tạo và da nhân tạo có thể thu 

được nhờ quy trình này  

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất da nhân tạo bao gồm lớp phủ trên, lớp polyuretan 
và lớp nền tùy chọn, quy trình này bao gồm các bước i) cung cấp lớp tách, ii) phủ một 
hoặc nhiều hơn một lớp phủ trên vào lớp tách để tổng độ dày lớp phủ trên nằm trong 

khoảng từ 1 đến 500 m, iii) phủ các thành phần hệ polyuretan thứ nhất bao gồm thành 
phần isoxyanat (A) và thành phần rượu đa chức (B) vào lớp phủ trên để tạo ra lớp 
polyuretan thứ nhất, trong đó chỉ số isoxyanat của các thành phần hệ potyuretan thứ nhất 
nằm trong khoảng từ 101 đến 140, iv) tùy chọn phủ các thành phần hệ polyuretan khác 
vào lớp polyuretan thứ nhất để tạo ra các lớp polyuretan khác, và tùy chọn phủ lớp nền 
vào các thành phần hệ polyuretan, vi) hóa rắn các thành phần hệ polyuretan để tạo ra lớp 
polyuretan, và vii) tách rời lớp tách khỏi lớp phủ trên, trong đó tổng độ dày của các lớp 
polyuretan thứ nhất và tùy chọn khác nằm trong khoảng từ 0,01 đến 20 mm và các thành 
phần hệ polyuretan không có dung môi. Sáng chế còn đề cập đến da nhân tạo có thể thu 
được nhờ quy trình này và đến da nhân tạo để sử dụng làm các vật liệu phía trên cho 
giày dép.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị phát hiện bức xạ laze

  (57)   Sáng chế đề cập đến các thiết bị phát hiện bức xạ laze, cụ thể là đề cập đến các thiết bị 
phát ra các cảnh báo của vật thể đang bị chiếu xạ bởi các thiết bị dẫn hướng bằng laze 
cho vũ khí địch, hoặc tìm hướng của các nguồn bức xạ laze. Thiết bị này có thể được sử 
dụng làm nguồn thông tin cho các quyết định cần được thực hiện khi sử dụng các thiết 
bị bảo vệ vật thể chống lại các vũ khí hành trình nhờ laze có độ chính xác cao và để thực 
hiện thăm dò bằng laze. Thiết bị phát hiện bức xạ laze này có các dấu hiệu khác biệt 
chính sau: thiết bị này sử dụng các thấu kính quang học hội tụ làm các cổng quang học 
bảo vệ của các kênh phát hiện bức xạ laze; và thiết bị này sử dụng các bộ phận ảnh có số 
lượng nhỏ các bộ phát hiện ảnh và diện tích bề mặt tương đối lớn, ví dụ, các bộ nhận ảnh 
bốn góc phần tư được định vị trên mặt phẳng lệch so với mặt phẳng tiêu của các thấu 
kính quang học.  
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bộ nối để nối vuông góc hai bảng mạch

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ nối dùng để nối vuông góc hai bảng mạch. Bộ nối dùng để nối 
vuông góc hai bảng mạch theo sáng chế được cấu tạo bởi một cặp ổ cắm và phích cắm. 
Trong số các bộ nối, ổ cắm 100 gồm : thân 110 trong đó nhiều lỗ gài chân cắm 112 được 
tạo xuyên qua thân; và nhiều chân cắm 120 gài xuyên qua lỗ gài chân cắm 112, trong đó 
phần chân cắm 122 nhô ra ngoài thân 110 so với phần giữ 121 gài vào lỗ gài chân cắm 
112 được gập một góc 900. Cụ thể, phần nhô định vị (111) sẽ được gài vào rãnh định vị 
tạo ra trên bảng mạch được tạo ra ở cả hai mặt của mặt đáy của thân.  
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý hình ảnh toàn cảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp xử lý hình ảnh toàn cảnh. Cụ thể là thiết 
bị quang học dưới dạng máy ảnh/máy quay phim có bộ cảm biến hình ảnh và hệ thống 
ống kính/gương hoặc tương tự để chụp hình ảnh toàn cảnh dưới dạng hình ảnh toàn cảnh 
và dẫn hình ảnh đến bề mặt nhạy ánh sáng phẳng của bộ cảm biến hình ảnh. Bộ cảm 
biến hình ảnh chuyển dổi hình ảnh được chụp, có thể là hình ảnh chuyển động, thành tín 
hiệu điện hoặc điện tử. Hệ thống cũng bao gồm thiết bị đầu vào để tiếp nhận lệnh lựa 
chọn phần cửa sổ của hình ảnh toàn cảnh và thiết bị lấy lại dữ liệu hình ảnh kỹ thuật số.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống không khí-nhiên liệu tiết kiệm năng lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống không khí-nhiên liệu tiết kiệm năng lượng tạo ra hai mô 
đun cùng tồn tại bao gồm chế độ trộn sơ bộ của mô đun trộn sơ bộ và chế độ hỗn hợp 
khuếch tán của mô đun hỗn hợp khuếch tán. Nhiên liệu thích hợp, được tạo ra nhờ phản 
ứng trộn của phân tử nhiên liệu và phân tử oxy sẽ được hoàn tất bởi mô đun trộn sơ bộ 
theo dạng đường xoắn hoặc đường xoáy ốc, được dẫn chảy vào trong mô đun hỗn hợp 
khuếch tán qua chụp hút để xử lý trộn không khí thứ cấp theo đường xoáy ốc và sau đó 
được thực hiện với phản ứng hoá học đốt cháy bởi ngọn lửa trên tấm đốt. Nhiệt độ phản 
ứng cháy của nhiên liệu thích hợp được tăng một cách hiệu quả nhờ hiệu quả tích tụ 
nhiệt của tấm đốt để trữ nhiệt và làm giãn nở nhiên liệu, nhờ đó làm loãng phân tử nhiên 
liệu để có tỷ lệ không khí-nhiên liệu tối ưu và làm vỡ lượng nhỏ phân tử nước trong 
không khí thành nhiên liệu phụ và trợ giúp đốt cháy để đạt được hiệu quả tiết kiệm năng 
lượng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp nối điện 

  (57)    Sáng chế đề xuất hộp nối điện bao gồm: khối cơ bản, bao gồm mạch điện chung để sử 
dụng chung cho nhiều dòng xe hoặc hạng xe; các loại khối tuỳ chọn, lần lượt bao gồm 
mạch điện bổ sung có thể sử dụng được cho các dòng hoặc các hạng xe, và trong đó, 
mạch điện chung của khối cơ bản và mạch điện bổ sung của một trong số các khối tuỳ 
chọn cùng nhau tạo thành mạch điện để nối với phụ tải trên thân xe, bằng cách kết hợp 
một trong số các khối tuỳ chọn này với khối cơ bản; khối cơ bản và một trong số các 
khối tuỳ chọn này được gắn lên vỏ nhựa tổng hợp đã được chuẩn bị cho mọi dòng xe 
hoặc hạng xe, và sau đó được cố định lên thân xe.  
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(72) SIMONS, Rolf (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vi hạt để đánh dấu sản phẩm chống hàng giả

  (57)   Sáng chế đề cập đến vi hạt (10) để đánh dấu sản phẩm chống hàng giả, trong đó vi hạt 
(10) chứa ít nhất một lớp thứ nhất (20) và ít nhất một lớp thứ hai (30), trong đó lớp thứ 
nhất (20) tạo thành mặt ngoài (22) của vi hạt (10) và ít nhất một nhãn (15) được dán 
trước vào mặt ngoài (22), và trong đó không kích thước nào của vi hạt (10) vượt quá 100 

m. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vi hạt (10), thẻ và hệ phân tán chứa 
vi hạt (10).  
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1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501 Japan 
(72) Koichi YAMAZOE (JP), Tsuyoshi TANAKA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ ngắt mạch và thiết bị nhả quá áp - hạ áp

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nhả quá áp-hạ áp dùng cho bộ ngắt mạch bao gồm bộ phận 
dò điện áp thấp đặt trễ, bộ dò quá áp đặt trễ, và bộ chuyển mạch. Bộ phận dò điện áp 
thấp đặt trễ phát ra tín hiệu dò điện áp thấp khi điện áp thương mại là hạ áp và phát ra tín 
hiệu ngắt dòng điện kích từ thứ nhất khi tín hiệu dò điện áp thấp được phát ra trong thời 
gian được xác định trước hoặc lâu hơn. Bộ dò quá áp đặt trễ phát ra tín hiệu dò quá áp 
khi điện áp thương mại là quá áp và phát ra tín hiệu ngắt dòng điện kích từ thứ hai khi 
tín hiệu dò quá áp được phát ra trong thời gian được xác định trước hoặc lâu hơn. Bộ 
chuyển mạch ngắt dòng điện kích từ được cấp vào cuộn cảm dựa trên tín hiệu ngắt dòng 
điện kích từ thứ nhất và thứ hai.  
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(71) KOVEA CO., LTD.  (KR) 

(Yakdae-dong, Bucheon Technopark) #202-401, 388, Songnae-daero, Wonmi-gu, 
Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420-733, Republic of Korea 

(72) KIM, Sang Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Bếp có ống dẫn nhiên liệu có chân đỡ kiểu gấp

  (57)    Sáng chế đề cập đến bếp có ống dẫn nhiên liệu có chân đỡ kiểu gấp, có thể có kích thước 
tối thiểu khi được xách đi. Bếp có ống dẫn nhiên liệu có chân đỡ kiểu gấp này bao gồm: 
phần thân bao gồm thân dạng hình trụ có mặt trên mở và có lỗ lồng được tạo xuyên qua 
ở một bên của nó, và bao gồm bình chứa hỗn hợp khí có ống dẫn hỗn hợp, bình chứa 
hỗn hợp khí này nằm bên trong phần thân, và được tạo kết cấu để trộn nhiên liệu và 
không khí được bơm vào để đốt cháy nhiên liệu này; ống cấp nhiên liệu có lỗ cấp nhiên 
liệu ở một đầu của nó, được uốn cong để đi qua mặt trên của phần thân, và có vòi bơm 
nhiên liệu ở đầu kia của nó, lỗ cấp nhiên liệu được lồng vào lỗ lồng của thân và nhô ra 
về phía ống dẫn hỗn hợp; và chân đỡ kiểu gấp được tạo kết cấu để đỡ phần thân được lắp 
cách bề mặt lắp đặt một khoảng định trước, chân đỡ kiểu gấp này được lắp quay được 
vào phần thân để chồng lên ống cấp nhiên liệu, và được lắp sao cho có thể gấp lại để bao 
quanh mặt trên và mặt dưới của phần thân. Với cấu tạo này, bếp có ống dẫn nhiên liệu 
có chân đê kiểu gấp có thể được sử dụng nhờ các thao tác đơn giản và có thể cải thiện 
khả năng xách theo bởi người sử dụng do toàn bộ kích thước của bếp được làm giảm đến 
mức tối thiểu nhờ biến đổi hình dạng sau khi sử dụng.  
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(71) KOVEA CO., LTD.  (KR) 

(Yakdae-dong, Bucheon Technopark) #202-401, 388, Songnae-daero, Wonmi-gu, 
Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420-733, Republic of Korea 

(72) KIM, Sang Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Bếp có ống dẫn nhiên liệu

  (57)     Sáng chế đề cập đến bếp có ống dẫn nhiên liệu có thể được mang theo bởi người sử dụng 
một cách thuận tiện. Bếp có ống dẫn nhiên liệu bao gồm: phần thân gồm thân hình trụ 
có bề mặt trên mở và có lỗ lồng được tạo xuyên qua ở một bên của nó, và bao gồm bình 
chứa hỗn hợp khí được trang bị trong thân, và được tạo kết cấu để trộn nhiên liệu được 
bơm và không khí để đốt cháy nhiên liệu này; ống cấp nhiên liệu có lỗ cấp nhiên liệu ở 
một đầu của ống, được uốn để đi qua bề mặt trên của phần thân, và có vòi bơm nhiên 
liệu ở đầu kia của ống, lỗ cấp nhiên liệu được lồng vào lỗ lồng của thân và nhô về phía 
bình chứa hỗn hợp khí; và bộ phận đỡ được tạo kết cấu để đỡ phần thân được lắp đặt với 
khoảng cách định trước so với bề mặt lắp đặt, trong đó bình chứa hỗn hợp khí bao gồm: 
bình chứa bên ngoài được trang bị trong thân, và có bề mặt cắt cấp khí được nối với lỗ 
cấp nhiên liệu; bình chứa bên trong được bố trí bên trong bình chứa bên ngoài, và tạo ra 
phần xả nhiên liệu để xả nhiên liệu vào khoảng trống giữa bình chứa bên trong và bình 
chứa bên ngoài; và ống dẫn hỗn hợp được tạo kết cấu để nối bề mặt cắt cấp khí và phần 
xả nhiên liệu với nhau. Nhờ cấu tạo này, bếp có ống dẫn nhiên liệu có thể được sử dụng 
với các thao tác đơn giản. Hơn nữa, bếp có ống dẫn nhiên liệu đã được sử dụng có thể có 
kích thước thu nhỏ nhờ việc biến đổi hình dạng. Điều này cho phép người sử dụng mang 
bếp có ống dẫn nhiên liệu một cách thuận tiện.  

 
  

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
113 

(11) 39508 
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(86) PCT/JP2012/081599     06.12.2012 (87) WO/2013/084972 13.06.2013 
(30) 2011-270505     09.12.2011 JP 
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(72) Tomoko MATSUZAKI (JP), Shinichiro WAKAHARA (JP), Youichi OKUMURA 

(JP), Maiho KOBAYASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý nước thải hữu cơ chứa nitơ

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý nước thải hữu cơ chứa nitơ bao gồm một thiết bị loại 
nitơ tự dưỡng (30) loại nitơ cho nước cần được xử lý có chứa chất hữu cơ thể lơ lửng, 
chất hữu cơ hòa tan, và amoni, bằng cách xử lý nitrit hóa, trong đó amoni bị oxy hóa 
thành axit nitrơ sử dụng các vi sinh vật tự dưỡng trong điều kiện hiếu khí, và xử lý oxy 
hóa amoni yếm khí sử dụng các vi sinh vật tự dưỡng trong điều kiện yếm khí, một thiết 
bị phân tách (10) phân tách chất hữu cơ thể lơ lửng ở giai đoạn trước khi xử lý bằng thiết 
bị loại nitơ tự dưỡng (30), và một thiết bị phân hủy (20) phân hủy sinh học các chất hữu 
cơ hòa tan có chứa trong nước cần xử lý đã được phân tách chất hữu cơ thể lơ lửng; hệ 
thống xử lý nước thải này có khả năng xử lý oxy hóa amoni yếm khí một cách hiệu quả 
bằng cách cung cấp cho thiết bị loại nitơ tự dưỡng (30) nước cần được xử lý đã được 
giảm thiểu chất hữu cơ thể lơ lửng và chất hữu cơ hòa tan. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp xử lý nước thải hữu cơ có chứa nitơ.  
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(72) Tomoko MATSUZAKI (JP), Shinichiro WAKAHARA (JP), Youichi OKUMURA  

(JP), Maiho KOBAYASHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý nước thải hữu cơ chứa nitơ

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý nước thải hữu cơ chứa nitơ bao gồm một thiết bị loại 
nitơ tự dưỡng (30) loại nitơ bằng cách xử lý nittrit hóa, trong đó amoni bị oxy hóa thành 
axit nitrơ sử dụng các vi sinh vật tự dưỡng trong điều kiện hiếu khí, và xử lý oxy hóa 
amoni yếm khí sử dụng các vi sinh vật tự dưỡng trong điều kiện yếm khí, amoni nitơ 
được sử dụng làm chất cho electron và nitơ nitrit được sử dụng làm chất nhận electron, 
một thiết bị phân tách (10) phân tách chất hữu cơ thể lơ lửng ở giai đoạn trước khi xử lý 
bằng thiết bị loại nitơ tự dưỡng (30), và một thiết bị tiêu hủy (40), tiêu hủy yếm khí chất 
hữu cơ thể lơ lửng đã được phân tách bởi thiết bị phân tách (10), và một thanh trượt thứ 
nhất (R1) cung cấp chất lỏng tiêu hủy từ thiết bị tiêu hủy (40) tới thiết bị loại nitơ tự 
dưỡng (30). Hệ thống xử lý nước thải này có khả năng xử lý oxy hóa ammoni yếm khí 
một cách hiệu quả bằng cách sử dụng các vi sinh vật tự dưỡng ngay cả khi nước thải có 
nồng độ amoni thấp và có chứa cả chất hữu cơ thể lơ lửng. Sáng chế cũng đồng thời đề 
cập đến phương pháp xử lý nước thải hữu cơ chứa nitơ.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu truyền động lực dùng cho xe kiểu để chân hai bên

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu truyền động lực dùng cho xe kiểu để chân hai bên để ngăn 
không cho xảy ra sự chạy không tải trong quá trình xe giảm tốc nhờ kết cấu thu gọn sẽ 
làm giảm thiểu việc tăng số lượng các chi tiết, kết cấu truyền động lực bao gồm bộ 
truyền động biến thiên liên tục kiểu đai, ly hợp khởi động ly tâm nằm giữa bộ truyền 
động biến thiên liên tục kiểu đai và trục truyền, và bộ truyền động cơ học bao gồm cơ 
cấu bánh răng hành tinh nằm giữa trục truyền và trục của bánh xe sau và ly hợp thay đổi 
tốc độ ly tâm để thay đổi tốc độ sang số của cơ cấu bánh răng hành tinh, ly hợp thay đổi 
tốc độ ở trạng thái nối có tốc độ cao hơn tốc độ của ly hợp khởi động ở trạng thái nối. 
Tốc độ mà ở đó ly hợp thay đổi tốc độ được đặt vào trạng thái nhả nối sẽ được đặt gần 
với hoặc thấp hơn, tốc độ mà ở đó ly hợp khởi động được đặt vào trạng thái nhả nối.  
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(54) Môđun rung áp điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất môđun rung áp điện có khả năng nâng cao sự bám dính giữa chi tiết áp 
điện và điện cực bên ngoài nằm trên chi tiết áp điện, môđun rung áp điện này bao gồm: 
mẫu in chi tiết áp điện gồm có điện cực bên trong thứ nhất và điện cực bên trong thứ hai 
ở trong đó và có điện cực bên ngoài thứ nhất được nối điện với điện cực bên trong thứ 
nhất và có điện cực bên ngoài thứ hai được nối điện với điện cực bên trong thứ hai ở bề 
mặt bên ngoài của nó, trong đó điện cực bên ngoài thứ nhất và điện cực bên ngoài thứ 
hai có thể được làm từ bạc (Ag) và có thể nằm ở bề mặt bên ngoài của chi tiết áp điện.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xả bồn cầu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xả bồn cầu bao gồm két nước và bộ bơm phun. Đường ống 
thắt của bộ bơm phun bao gồm phần đoạn thẳng được tạo kéo dài theo đường thẳng 
hướng chếch lên phía trên từ cửa hút là đầu vào của nước. Cửa hút được tạo nên sao cho 
toàn bộ mép nằm dọc theo bề mặt nằm ngang.  
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(72) Hidekazu Kitaura (JP), Ryoko Ishimaru (JP), Tomohiro Iwabata (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xả bồn cầu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xả bồn cầu bao gồm cơ cấu chuyển đổi chiều di chuyển 
chuyển đổi chế độ giữa chế độ xả nước bệ xí và chế độ chứa của két nước. Cơ cấu 
chuyển đổi chiều di chuyển này bao gồm: phần chắn hướng trực tiếp nước phun tới phía 
bên ngoài của đường ống thắt ở thời gian của chế độ chứa của két nước; cơ cấu di 
chuyển di chuyển phần chắn từ vị trí ở thời gian của chế độ xả nước bệ xí theo chiều thứ 
nhất tới vị trí ở thời gian của chế độ chứa của két nước; và bề mặt dẫn hướng chuyển đổi 
chiều di chuyển của nước phun sao cho sau khi chiều di chuyển được chuyển đổi, tốc độ 
dòng chảy của nước phun là cao hơn theo chiều thứ hai đối diện với chiều thứ nhất so 
với theo chiều thứ nhất.  
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16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215 Japan 
(72) Takuma OKAZAKI (JP), Hiroyuki NAKAYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị để đo vật thể cần được đo, phương pháp xử lý của thiết 

bị này và vật ghi đọc được bởi máy tính 

  (57)    Phương pháp xử lý của thiết bị (10) để đo vật cần được đo theo sáng chế nhận cường độ 
của tín hiệu phản xạ ánh sáng của vật cần được đo và phân loại cường độ tín hiệu của 
nhiều tín hiệu phản xạ ánh sáng mà lần lượt được phát hiện ra bởi thiết bị phát hiện tùy 
thuộc vào thời gian trôi qua, đối với mỗi mối quan hệ tương ứng của cường độ tín hiệu 
biểu thị cùng một phần của vật cần được đo. Phương pháp tính toán chênh lệch thời gian 
giữa các thời gian phát hiện cường độ tín hiệu của các cường độ tín hiệu tương ứng trong 
nhiều thiết bị phát hiện (21, 22) đối với mỗi mối quan hệ tương ứng của cường độ tín 
hiệu được phân loại, và tính toán vận tốc của vật cần được đo ở thời gian phát hiện 
cường độ tín hiệu đối với mỗi mối quan hệ tương ứng của cường độ tín hiệu được phân 
loại, dựa trên chênh lệch thời gian giữa thời gian phát hiện cường độ tín hiệu và khoảng 
lắp đặt (D). Phương pháp tính toán chiều dài theo hướng di chuyển của vật cần được đo 
dựa trên được tính toán vận tốc của vật cần được đo.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm ốp trang trí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm ốp trang trí bao gồm tấm nền được tạo ra bằng nhựa dẻo nhiệt, 
lớp in màu trong suốt thứ nhất ở trên một bề mặt của tấm nền, lớp mực phát quang trên 
bề mặt của phía đối diện với mặt tấm nền của lớp in màu trong suốt thứ nhất và chứa 
chất tạo màu phát quang, và lớp in màu trong suốt thứ hai trên bề mặt của phía đối diện 
với phía lớp in màu trong suốt thứ nhất của lớp in phát quang, trong đó màu của lớp in 
màu trong suốt thứ nhất và màu của lớp in màu trong suốt thứ hai có cùng tông màu với 
nhau, và màu của lớp in màu trong suốt thứ nhất có màu tối hơn màu của lớp in màu 
trong suốt thứ hai.  
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7500 Grace Drive, Columbia, MD 21044, United States of America 
(72) KLEIN, Darryl, P. (US), CHEN, Nan (CN), WOODS, Matthew, P. (US), NESCI, Bruno 

(US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất đỡ xúc tác, chất xúc tác được điều chế từ chất đỡ xúc 

tác và quy trình xử lý nguyên liệu hyđrocacbon sử dụng 

chất xúc tác này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất mang xúc tác và chất xúc tác được điều chế từ chất mang xúc 
tác này. Chất xúc tác được đỡ hữu dụng trong các quy trình tinh chế hóa học nguyên liệu 
hyđrocacbon được điều chế, chất xúc tác bao gồm một kim loại của nhóm 6 của Bảng 
tuần hoàn, một kim loại của nhóm 8, 9 hoặc 10 và tùy ý photpho, trong đó các kim loại, 
và photpho khi có, được mang trên chất mang hoặc chất đỡ có lỗ, chất mang hoặc chất 
đỡ, tốt hơn là bao gồm nhôm oxit xốp có tổng thể tích lỗ (TPV) bằng từ khoảng 0,6 cc/g 
đến khoảng 1,1 cc/g và bao gồm: (a) bằng hoặc lớn hơn từ khoảng 78% đến khoảng 95% 

TPV ở các lỗ có đường kính nhỏ hơn khoảng 200 ăngstrom (Å); (b) lớn hơn từ khoảng 

2% đến nhỏ hơn khoảng 19% TPV ở các lỗ có đường kính bằng từ khoảng 200 (Å) đến 

nhỏ hơn khoảng 1000 Å; (c) bằng hoặc lớn hơn từ 3% đến nhỏ hơn 12% TPV ở các lỗ có 

đường kính bằng hoặc lớn khoảng 1000Å; và (d) loại lỗ bằng hoặc lớn khoảng 90Å và 

nhỏ hơn khoảng 160Å. Tốt hơn là chất đỡ có d50 lớn hơn khoảng 100Å và nhỏ hơn 

khoảng 150Å.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu cấp không khí thứ cấp dùng cho xe

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu cấp không khí thứ cấp dùng cho xe bao gồm bộ lọc không 
khí, ống xả, bơm không khí dùng điện, van một chiều, bộ cảm biến áp suất âm, bộ cảm 
biến tốc độ quay của động cơ, bộ cảm biến độ mở của van tiết lưu và bộ điều khiển điện 
tử. Khi bộ điều khiển điện tử phát hiện thấy tốc độ quay của động cơ lớn hơn ngưỡng tốc 
độ quay của động cơ và độ mở của van tiết lưu lớn hơn ngưỡng độ mở của van tiết lưu, 
hoặc khi ống góp nạp của đầu xi lanh có áp suất âm lớn hơn ngưỡng áp suất âm thì bộ 
điều khiển điện tử sẽ đưa ra tín hiệu điều khiển để kích hoạt bơm không khí dùng điện. 
Do đó, dựa trên tín hiệu của áp suất âm ở ống góp nạp của đầu xi lanh, hoặc dựa trên 
trạng thái hoạt động liên quan tới độ mở của van tiết lưu và tốc độ quay của động cơ, 

trạng thái BẬT và TẮT của bơm không khí dùng điện được dùng để giảm tiếng ồn xuất 
hiện trong khi nạp không khí.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm: thiết bị khử trùng để khử trùng nước bằng cách 
chiếu tia tử ngoại vào nước, đường ống khử trùng nước được lưu trữ để đổ nước được lưu 
trữ được hút bởi bơm hút, trong bồn nước qua thiết bị khử trùng; đường ống khử trùng 
nước tuần hoàn để tuần hoàn nước giữa thiết bị khử trùng và bồn nước; và bơm tuần 
hoàn mà tuần hoàn nước trong bồn nước dọc theo đường ống khử trùng nước tuần hoàn.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
124 

(11) 39519 
(21) 1-2014-01056 (51) 7 A61K  31/545,  31/54, A61P  31/04,  

31/00 
(22) 08.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/KR2012/009391 08.11.2012 (87) WO 2013/085152 13.06.2013 
(30) 10-2011-0129957 07.12.2011 KR 

10-2012-0123471 02.11.2012 KR 
(71) 1. UNION KOREA PHARM CO., LTD.  (KR) 

246, Munmakgongdan-gil, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, 220-805, Korea 
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(72) KIM, Soon-Ok  (KR), SEONG, Suk-Won (KR) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm kháng sinh chứa xephalosporin và chất ức chế beta-

lactamaza 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hỗn hợp gồm xephalosporin được chọn từ nhóm bao 
gồm xephalosporin thế hệ thứ nhất, xephalosporin thế hệ thứ hai, xephalosporin thế hệ 
thứ tư và xephalosporin thế hệ thứ năm, đặc biệt là xephalosporin thế hệ thứ nhất và 
xephalosporin thế hệ thứ hai, với chất ức chế beta-lactamaza, đặc biệt là clavulanat hoặc 
sulbactam và chế phẩm này thể hiện hiệu quả kháng khuẩn hiệp lực đối với vi khuẩn 
kháng thuốc kháng sinh so với việc điều trị đơn lẻ các hoạt chất, do vậy, chế phẩm này 
có thể dùng để điều trị hoặc ngăn ngừa một cách hiệu quả và an toàn sự nhiễm khuẩn do 
kháng đa thuốc (Multi-Drug Resistance, MDR) gây ra.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo anten ráp nối kiểu gắn dùng cho thiết bị 

đầu cuối di động và phương pháp chế tạo anten kiểu gắn dùng 

cho thiết bị đầu cuối di động sử dụng phương pháp chế tạo 

này. 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo anten ráp nối kiểu gắn dùng cho thiết bị đầu 
cuối di động. Phương pháp này bao gồm: (a) lắp khuôn gá có thể tháo rời lên giá đỡ 
khuôn gá ở trạng thái mà chốt cố định, nhô ra từ bề mặt trên của giá đỡ khuôn gá, được 
sắp thẳng hàng với các lỗ lồng vào được tạo ra trong khuôn gá có thể tháo rời; (b) lắp 
tấm Ferit, có lớp dính kết thứ nhất trên bề mặt của tấm Ferit, lên khuôn gá có thể tháo 
rời; (c) tạo ra sơ đồ đi dây dích dắc của dây trên lớp dính kết thứ nhất trên tấm Ferit; (®) 
tháo khuôn gá có thể tháo rời khỏi giá đỡ khuôn gá và (e) áp lớp dính kết thứ hai lên trên 
sơ đồ đi dây dích dắc của dây.  
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(72) DUO Yong (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị lau chất lỏng tôi dây thép

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị lau chất lỏng tôi dây thép. Thiết bị này bao gồm vỏ (1), 
trong đó lớp cách nhiệt được bố trí ở thành trong của vỏ (1), và cửa vào của dây thép (9), 
cửa ra của dây thép (10) được bố trí trên vỏ (1); khung sợi lau (12) được bố trí trong 
khoang lau (5); các sợi lau dung dịch tôi (6) là các sợi chịu được nhiệt độ cao, sau khi 
tôi, dây thép đi qua các sợi lau dung dịch tôi (6); thiết bị thu hồi dung dịch tôì được đặt ở 
phía dưới khung sợi lau (12); và thiết bị nung nóng được đặt ở bên trong vỏ (1). Sau khi 
đi ra từ thiết bị tôi ở nhiệt độ cao, dây thép đi vào thiết bị lau chất lỏng tôi dây thép và 
dưới tác dụng của thiết bị nung, nhiệt độ của khoang lau (5) có thể đảm bảo chắc chắn 
rằng natri hyđoxit trên bề mặt của dây thép luôn ở trạng thái lỏng. Sau khi dây thép đi 
qua các sợi lau chất lỏng tôi dây thép (6), natri hyđoxit ở trạng tháỉ lỏng được lau và 
chảy vào thiết bị thu hồi chất lỏng tôi. Dung dịch bazơ dược mang theo bởi dây thép từ 
lò tôi được thu hồi, tránh lãng phí chất lỏng bazơ và cũng ngăn chặn dây thép mang theo 
chất lỏng bazơ vào các công đoạn rửa phía sau, mà có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả 
làm sạch dây.  
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(11) 39522 
(21) 1-2014-01090 (51) 7 E02B  7/40,  7/20 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2014 
(71) WOOJIN INDUSTRIES CO., LTD.  (KR) 

47, Maeju 1-gil, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 331-
803 Republic of Korea 

(72) JUNG, Hoi-Sung (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Đập nước di chuyển được mà không có sự chênh lệch mức nước 

giữa nước biển và nước ngọt 

  (57)   Sáng chế đề xuất đập nước di chuyển được mà không có sự chênh lệch mức nước giữa 
nước biển và nước ngọt, đập nước này bao gồm: khung được lắp vào đáy hoặc vào phía 
bên của dòng sông; cánh cửa đập với cạnh đáy được kết nối kiểu chốt xoay vào khung, 
cánh cửa đập có các trục mà được tạo nhô ra từ hai mặt bên của khung; và khung cửa 
đập có rãnh bên tương ứng với chu vi được kéo dài bởi các trục khi cánh cửa đập được 
quay quanh chốt xoay và các xi lanh để đỡ các trục, nhờ đó có khả năng áp dụng không 
chỉ cho nước biển mà còn cho nước ngọt.  
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(22) 03.04.2014 (43) 27.10.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2014 
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47, Maeju 1-gil, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 331-
803 Republic of Korea 

(72) JUNG, Hoi-Sung (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống cửa đập mộng vuông góc sử dụng lực đẩy nổi và 

phương pháp vận hành hệ thống này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống cửa đập mộng vuông góc sử dụng lực đẩy nổi và phương 
pháp vận hành hệ thống này, bao gồm các cánh cửa được quay lên trên quanh mặt đáy 
của cửa đập mộng vuông góc nhờ lực đẩy nổi của nước được cung cấp trong khi các 
cánh cửa tương ứng được lắp ở cả hai mặt bên trong của cửa đập mộng vuông góc được 
nâng lên nhờ xi lanh để tích trữ lượng nước nhất định để làm nổi các tàu, bởi vậy cho 
phép sự hoạt động nhẹ nhàng của các cánh cửa.  
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(22) 07.09.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/073556   07.09.2012 (87) WO 2013/035892 A1 14.03.2013 
(30) 61/532,393      08.09.2011 US 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
(72) YAMASHITA, Hiroshi (JP), SAKURAI, Yohji (JP), MIYAMOTO, Motoyuki (JP), 

NAKAMURA, Yuichi (JP), KURODA, Hideaki (JP), MINOWA, Takuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dị vòng, phương pháp điều chế hợp chất này và dược 

phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng có công thức (I):  
 

  
 

trong đó mỗi ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả, hoặc muối dược dụng của 
nó. Hợp chất theo sáng chế được cải thiện khả năng hòa tan trong dầu như dầu vừng và 
benzyl benzoat, hợp chất này có phổ điều trị rộng do đó ít gây ra tác dụng phụ, có khả 
năng dung nạp và độ an toàn tối ưu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp điều 
chế hợp chất nêu trên và dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 39525 
(21) 1-2014-01103 (51) 7 G06F  3/03,  3/044 

(22) 04.04.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 2013-082204 10.04.2013 JP 
(71) WACOM CO., LTD.  (JP) 

2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148 Japan 
(72) Yasuyuki FUKUSHIMA (JP), Hiroyuki FUJITSUKA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị chỉ báo vị trí

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chỉ báo vị trí bao gồm: thân lõi đặt bên trong vỏ sao cho 
dầu của thân lõi nhô ra từ một lỗ của vỏ; bảng mạch in trên đó chi tiết mạch để phát hiện 
lực ép tác động lên đầu bút được đặt; và môđun phát hiện áp lực bút tạo ra bằng cách bố 
trí theo hướng trục các phần để phát hiện sự dịch chuyển tương ứng với lực nén. Các 
phần được bố trí bên trong phần rỗng của phần giữ hình trụ chứa bên trong vỏ. Phần giữ 
có miệng ở bề mặt chu vi cạnh của nó. Miệng được mở ra theo hướng vuông góc với 

hướng trục. ít nhất một phần được chứa trong phần rỗng qua phần miệng. Phần giữ bao 
gồm phần khóa được kết cấu để ngăn không cho ít nhất một phần rơi ra qua phần miệng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2014 
(71) 1. WEN-GUANG FONG  (TW) 

No. 8, Yongkang Rd., Fenglin Township, Hualien County 97542, Taiwan 
2. CING-HUO LIAO  (TW) 
No. 90, Shuiche Rd., Fenglin Township, Hualien County 97542, Taiwan 
3. MING-CHE TING  (TW) 
No. 126, Sec.2, Guoji Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 33072, Taiwan 

(72) Wen-Guang FONG (TW) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chiết phẩm thảo dược có tác dụng ức chế sự tăng trưởng của 

khối u 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phẩm xuất thảo dược có tác dụng ức chế sự tăng trưởng của khối u, 
và chiết phẩm thảo dược thu được bằng cách chiết hỗn hợp của cây thầu dầu trắng và 
Formosanum elderberry bằng nước và/hoặc rượu trong điều kiện đun nóng, trong đó cây 
thầu dầu trắng có mặt với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 99% trọng lượng và 
Formosanum elderbeny có mặt với lượng nằm trong khoảng từ 99 đến 1% trọng lượng. 
Chiết phẩm thảo dược là hữu ích để ngăn ngừa, điều trị, làm giảm tình trạng bệnh và cải 
thiện chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân bị bệnh ung thư.  
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(22) 06.09.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/067438 06.09.2012 (87) WO2013/034651 14.03.2013 
(30) FI 2011 A 000194      08.09.2011 IT 
(71) MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.  (LU) 

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luxembourg 
(72) EDHOUSE, Mark Jeffrey (NZ), DRIVER, Philip Jerome (GB), MOSELEY, Guy 

Conwyn Julian (GB), LEWIS, Scott Alexander (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dụng cụ tiêm thuốc tự động

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ tiêm tự động các liều thuốc chứa ống trượt (30) mà khi ấn 
đầu phía trước (3) của nó vào vị trí tiêm, nó sẽ tác động lên bộ phận cam (26, 27, 28) để 
kích hoạt cần đẩy (8), mà kiểm soát việc phân phối liều thuốc. Dụng cụ này có bộ phận 
có nấc dẫn hướng kiểu pittông (44) để kiểm soát trình tự và bộ phận phát động (4) để 
chuyển dụng cụ sang trạng thái phân phối liều. Dụng cụ này có thể che lại kim tiêm một 
cách tự động và thiết lập lại trạng thái khoá sau khi mỗi liều thuốc được phân phối. 
Ngoài ra, dụng cụ này còn có số lượng chi tiết giảm, do đó cấu trúc đơn giản hơn và chi 
phí sản xuất giảm.  
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(22) 07.09.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/072879    07.09.2012 (87) WO 2013/035838 A1 14.03.2013 
(30) 2011-195716    08.09.2011  JP 
(71) WAK CO. LTD.  (JP) 

Shibuya Homes 415, 2-1, Udagawa-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0042 Japan 
(72) WAKE, Kiyohiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Túi kháng khuẩn dùng để mang theo trên người 

  (57)    Sáng chế đề xuất tác nhân kháng khuẩn dạng rắn thích hợp để dùng mang theo trên 
người, mà có thể giải phóng liên tục một lượng ổn định clo đioxit ngay cả ở điều kiện 
rung lắc hoặc va đập. Túi kháng khuẩn bao gồm: tác nhân kháng khuẩn mang chất 
kháng khuẩn trên nền mang rắn vô cơ xốp; thân túi thứ nhất chứa tác nhân kháng khuẩn; 
và thân túi thứ hai chứa thân túi thứ nhất, trong đó thân túi thứ nhất bao gồm các lỗ nhỏ 
trên toàn bộ bề mặt, các lỗ nhỏ có đường kính nhỏ hơn cỡ hạt của nền mang rắn vô cơ, 
và thân túi thứ hai bao gồm các lỗ thoát ở phần na mà qua đó chất kháng khuẩn được 
giải phóng vào môi trường không khí của thân túi thứ hai.  
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DE RESENDE (BR), Aloisio Ant«nio de Melo Borges (BR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất khối dính kết từ quặng chứa ống nano 

cacbon và sản phẩm dính kết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất khối dính kết từ quặng chứa ống nano cacbon có 
độ bền cơ học tăng nhờ sử dụng của ống nano cacbon này. Ngoài ra cũng đề cập đến sản 
phẩm dính kết chứa quặng cám, chất kết dính và ống nano cacbon để làm tăng độ bền cơ 
học trong khối kết dính từ quặng cám.  
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(72) MAEDA, Kazunori (JP), MAEDA, Satoshi (JP), YAZAWA, Ryuuta (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm bảng điều khiển (8), đế điều khiển (9) tại đó lệnh 
điều khiển được nhập vào qua bảng điều khiển (8), vỏ bảo vệ (13) bảo vệ đế điều khiển 
(9), và khoang chứa (5) đượcc lắp vào phần viền ngoài của máy giặt, chứa vỏ bảo vệ 
(13), và có đáy (5a). Hơn nữa, máy giặt có bộ phận chống thấm thứ nhất bao gồm bảng 
điều khiển (8) và khoang chứa (5) và chống thấm cho đế điều khiển (9), và bộ phận 
chống thấm thứ hai bao gồm bảng điều khiển (8) và vỏ bảo vệ (13) và chống thấm cho 
đế điều khiển (9). Với kết cấu này có thề thu được máy giặt có thể chống thấm cho đế 
điều khiển (9) và ngăn ngừa việc điều khiển sai lệch và gây ra sự cố.  
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(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 
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(72) OH, Hwa Young (KR), KIM, Jac Kyung (KR), LEE, Sang Jin (KR), MOON, Dong Su 
(KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tạo rung 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tạo rung bao gồm: đế có dạng tấm tròn; bộ phận rung có phần 
gờ phía dưới của phần chính giữa được cố định với đế và có dạng đường cong kín; chi 
tiết áp điện được cố định với bề mặt phía dưới của bộ phận rung trong số các bề mặt bên 
trong của bộ phận rung và bị biến dạng khi lực được đưa vào đó; và vật khối được cố 
định với bề mặt bên trong của bộ phận rung và được bố trí để đối điện với chi tiết áp 
điện.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Nồi nấu thức ăn đa năng và phương pháp chế tạo nồi nấu thức 

ăn này 

  (57)   Sáng chế đề xuất nồi nấu thức ăn đa năng và phương pháp chế tạo nồi nấu thức ăn này. 
Nồi nấu thức ăn đa năng này bao gồm: thân nồi có hình dạng lõm; và tay cầm được lắp 
chặt vào thân nồi này. Thân nồi bao gồm: tấm đáy được tạo ra là phẳng; và thành bên 
được tạo ra theo chu vi của tấm đáy này. Thành bên bao gồm: thành bên dưới được tạo 
ra từ chu vi của mặt đáy và được kéo dài lên trên và lượn tròn ra phía ngoài; và thành 
bên trên được kéo dài lên trên từ mặt trên của thành bên dưới và bị uốn lượn tròn vào 
trong về phía bên trong thân nồi. Mép trên của thành bên trên được tạo ra nằm nghiêng 
sao cho chiều cao của thành bên trên này tăng dần từ phía thứ nhất của thân nồi đến phía 
thứ hai của thân nồi nằm đối diện với phía thứ nhất qua tâm của thân nồi này. Phần 
miệng ở mặt trên của thành bên được tạo ra để có dạng hình tròn.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất 2-(chroman-6-yloxy)-thiazol được thế, quy trình điều 

chế và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 2-(chroman-6-yloxy)-thiazol được thế có công thức I,  
 

  
 
trong đó Ar, R2, R3 và R4 là như được xác định trong yêu cầu bảo hộ. Hợp chất theo 
sáng chế là chất ức chế của chất trao đổi natri-canxi (sodium-calcium exehanger, NCX), 
đặc biệt là chất trao đổi natri-canxi kiểu phụ 1 (NCX1), và rất thích hợp để điều trị các 
rối loạn khác nhau, trong đó sự cân bằng nội mô của canxi trong tế bào bị xáo trộn, như 
rối loạn nhịp tim, suy tim và đột quy. Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế các 
hợp chất có công thức I và dược phẩm chứa chúng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm để điều trị bệnh nhiễm virut viêm gan C (HCV) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hỗn hợp các hoạt chất có tác dụng trị liệu để điều 
trị bệnh nhiễm virut viêm gan C. 
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(72) YAGI, Yukihiro (JP), TANAKA, Masashi (JP), SUGANO, Toshie  (JP), SHOJI, 

Kuniko  (JP), SANO, Nao  (JP), KELLER, Manfred  (DE), HAHN, Michael  (DE), 
EGLE, Roman  (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm hệ nước chứa arbekacin

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm lỏng chứa nước chứa arbekacin và ion clorua. Dược 
phẩm này có khả năng dung nạp tốt để dùng trong phương pháp điều trị hoặc phòng 
ngừa bệnh ở đường hô hấp trên hoặc đường hô hấp dưới, trong đó dược phẩm này được 
tạo khí dung và được sử dụng bằng cách xông. Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến 
arbekacin hydroclorua.  
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(22) 28.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/077033 28.12.2012 (87) WO 2013/098380 04.07.2013 
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Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel (CH) 
(72) RAETHER, Friedrich (DE), FRIEDRlCH, Holger (DE), BABER, Jens (DE) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Nguồn nhiệt nhiều thành phần và sản phẩm hút thuốc chứa 

nguồn nhiệt nhiều thành phần 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nguồn nhiệt nhiều thành phần (6) để sử dụng trong sản phẩm hút 
thuốc bao gồm: chất nền bằng gốm có lỗ rỗng không cháy (16); và nhiên liệu dễ cháy 
dạng chất hạt (18) được kết hợp bên trong chất nền bằng gốm có lỗ rỗng không cháy 
(16). Chất nền bằng gốm có lỗ rỗng không cháy được tạo thành từ một hoặc nhiều vật 
liệu dạng chất hạt có kích thước hạt trung bình D50 nhỏ hơn ít nhất năm lần kích thước 
hạt trung bình D50 của nhiên liệu dễ cháy dạng chất hạt. Tốt hơn là, chất nền bằng gốm 
có lỗ rỗng không cháy (16) bao gồm một hoặc nhiều oxit kim loại chuyển tiếp.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật ghi đọc được bằng máy tính, phương pháp và thiết bị đầu 

cuối để hiển thị địa giới 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp hiển thị địa giới được thực hiện bằng máy tính, 
phương pháp này bao gồm các bước: thực hiện quy trình xử lý chụp ảnh khi yêu cầu 
chụp ảnh được phát hiện; chỉ định phạm vi chụp ảnh dựa vào vị trí, hướng chụp ảnh và 
góc tà của thiết bị đầu cuối khi quy trình xử lý chụp ảnh được thực hiện; chỉ định vùng 
tương ứng với sơ đồ thửa đất trong ảnh chụp dựa vào phạm vi chụp ảnh được chỉ định; 
đọc thông tin đường ranh giới thửa đất của sơ đồ thửa đất tương ứng với thông tin kinh 
độ và vĩ độ từ bộ phận lưu trữ; tạo ảnh bằng cách chồng chập vùng được chỉ định với 
thông tin đường ranh giới thửa đất đọc được; và hiển thị ảnh ở thiết bị hiển thị. Sáng chế 
cũng đề cập đến vật ghi đọc được bằng máy tính không chuyển tiếp, thiết bị đầu cuối, và 
hệ thống hiển thị địa giới.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Băng vệ sinh kiểu quần lót và phương pháp sản xuất băng vệ 

sinh này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến băng vệ sinh kiểu quần lót bao gồm: thân băng vệ sinh bao gồm 
phần phía trước che phía trước người mặc, phần phía sau che phía sau người mặc và 
phần đũng ở giữa phần phía trước và phần phía sau; mép bên này để gắn kết cùng với 
phần mép bên này của phần phía trước và phần mép bên này của phần phía sau theo 
hướng chu vi; và vạt bên kia để gắn kết cùng với, theo hướng chu vi, phần mép bên kia 
của phần phía trước cách xa phần mép bên này của nó theo hướng chu vi và phần mép 
bên kia của phần phía sau cách xa phần mép bên này của nó theo hướng chu vi, trong đó 
từng vạt bên là không ghép nối và liên tục theo hướng chu vi, bao gồm thành phần đàn 
hồi dạng dây chun kéo dài theo hướng chu vi và một cặp tấm chèn chi tiết đàn hồi ở 
giữa.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phối hợp kiểm thử 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phối hợp kiểm thử cho sản phẩm điện tử được kiểm thử, bộ phối 
hợp kiểm thử (TA) gồm kết cấu đỡ (100) và giá đỡ sản phẩm (200) được đỡ trên kết cấu 
đỡ cho sản phẩm (DUT). Giá đỡ sản phẩm được đỡ với kết cấu đỡ (100) nhờ kết cấu dẫn 
hướng (301 đến 304) sẽ điều khiển giá đỡ sản phẩm di chuyển theo phương thẳng đứng 
(U). Giá đỡ sản phẩm (200) được bố trí di chuyển ấn gián tiếp hoặc trực tiếp từ phía trên 
để di chuyển được từ vị trí trên (TOP) đến vị trí dưới (LOW) được đỡ bởi kết cấu dẫn 
hướng (301 đến 304). Bộ phối hợp kiểm thử bao gồm kết cấu giữ (701, 702) để giữ giá 
đỡ sản phẩm (200) ở vị trí dưới (LOW) và giữ kết cấu cài (501, 502) của bộ phối hợp ở 
vị trí khóa, kết cấu cài (501, 502) được bố trí để khóa sản phẩm vào giá đỡ sản phẩm 
(200).  
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Stephen (GB), SHAW Katharine Jane (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sạch 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch kháng vi sinh vật chứa thành phần kháng vi sinh 
vật mà chứa một trong số các hợp chất trong hai nhóm sau: A: axit gentisic, axit 2-
metoxybenzoic, axit 4-metoxybenzoic, axit vanilic, axit metyl salixylic, axit salixylic, 
axit 4-hydroxybenzoic, axit 3-hydroxybenzoic, axit 3,4- dihydrobenzoic, axit 4-
aminobenzoie, axit galic và axit o-toluic, B: axit pyruvie, axit axetic, axit isohutyric, axit 
proprionic, axit alpha-ketoglutaric và axit levulinic, trong đó A có mặt với lượng nằm 
trong khoảng từ 40% đến 90% khối lượng của thành phần kháng vi sinh vật và B có mặt với 
lượng nằm trong khoảng từ 10% đến 60% khối lượng của thành phần kháng vi sinh vật.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ nguồn sáng bán dẫn và thiết bị đo vật thể

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ nguồn sáng bán dẫn, theo một phương án của sáng chế bộ nguồn 
sáng này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: bộ nguồn sáng; phần tử phát sáng bán dẫn; 
bộ tản nhiệt; và khung cách nhiệt thứ nhất. Bộ nguồn sáng có bề mặt thứ nhất và bề mặt 
thứ hai đối diện với bề mặt thứ nhất. Phần tử phát sáng bán dẫn có trong bộ nguồn sáng, 
được bố trí liền kề với bề mặt thứ nhất của bộ nguồn sáng, và được thiết kế để phát ra 
ánh sáng. Bộ tản nhiệt ở bên ngoài bộ nguồn sáng, được bố trí liền kề với bề mặt thứ 
nhất của bộ nguồn sáng, và được thiết kế để nhận nhiệt sinh ra bởi phần tử phát sáng bán 
dẫn qua bề mặt thứ nhất của bộ nguồn sáng. Khung cách nhiệt thứ nhất có cửa vào thứ 
nhất và cửa ra thứ nhất và che phủ bộ nguồn sáng và bộ tản nhiệt sao cho ngăn không 
cho bộ nguồn sáng và bộ tản nhiệt tiếp xúc với không khí bên ngoài.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm được dùng để điều trị lão thị, viễn thị nhẹ và loạn 

thị không đều 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để điều trị các tình trạng về mắt bao gồm chứng lão 
thị, viễn thị nhẹ, loạn thị không đều, chứng lác trong khi điều tiết do viễn thị và chứng 
tăng nhãn áp. Chế phẩm này có thể được sử dụng để làm tăng hoặc cải thiện các biện 
pháp can thiệp có tác dụng làm chậm, thay đổi hoàn toàn, hoặc cải biến quá trình lão 
hoá của thuỷ tinh thể và các mô xung quanh của nó. Chế phẩm này chứa chất tiết 
axetylcholin làm chất chủ vận thụ thể muscarin axetylcholin M3 và chất chủ vận alpha 
có nhóm imidazohn hoặc chất kháng viêm không steroit (NSAID) có tính chọn lọc 
COX-2. Biết rằng chất chủ vận alpha có nhóm imidazolin hoặc chất kháng viêm không 
steroit (NSAID) có tính chọn lọc COX-2 kết hợp với chất tiết axetylcholin, như 
pilocarpin, có tác dụng hiệp đồng để gia tăng khả năng điều tiết và khả năng tập trung 
của mắt trong khi giảm thiểu các tác dụng phụ từ mỗi hợp chất.  
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(21) 1-2014-01254 (51) 7 A61K  36/00 

(22) 18.04.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 10-2013-0043222 18.04.2013 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2014 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
(72) PAEK, Se Hee (KR), MOON, Byoung Seok  (KR), PARK, Seok Jun  (KR), SEO, Yong 

Ki (KR), SONG, Geun Seog (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm phòng ngừa hoặc điều trị tình trạng khó chịu sau 

khi uống rượu chứa dịch chiết từ lá cây nguyệt quế hồng, 

thực phẩm chứa dịch chiết này và phương pháp điều chế chế 

phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa thành phần hoạt tính là dịch chiết từ lá cây nguyệt 
quế hồng (Laurus nobilis), và cụ thể, đề cập đến chế phẩm phòng ngừa hoặc điều trị tình 
trạng khó chịu sau khi uống rượu chứa dịch chiết từ lá cây nguyệt quế hồng, thực phẩm 
phòng ngừa hoặc làm thuyên giảm tình trạng khó chịu sau khi uống rượu chứa dịch chiết 
từ lá cây nguyệt quế hồng, và phương pháp điều chế chế phẩm này. Do chế phẩm theo 
sáng chế chứa dịch chiết từ lá cây nguyệt quế hồng, nên nó có tác dụng làm giảm vượt 
trội nồng độ rượu và axetaldehyt trong máu một cách đáng kể. Tác dụng phòng ngừa và 
điều trị tình trạng khó chịu sau khi uống rượu của chế phẩm này được xác nhận bằng các 
thử nghiệm về hành vi, và từ đó chế phẩm này có thể được áp dụng rộng rãi làm thực 
phẩm, thuốc, hoặc thực phẩm chức năng, có thể được sử dụng hữu hiệu để phòng ngừa 
và điều trị tình trạng khó chịu sau khi uống rượu.  
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(11) 39544 
(21) 1-2014-01260 (51) 7 E06B  7/00,  7/02,  7/08,  7/086 

(22) 18.04.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 1301002038 18.04.2013 TH 
(75) THAVEESAK PONGVITAYAPANU  (TH) 

2/1 Sangchutonua Road, Tamakham, Muang, Kanchanaburi 71000, Thailand 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cửa bảo vệ

  (57)    Sáng chế đề cập đến cửa bảo vệ, bao gồm khung phía dưới, khung bên, màn cửa bao 
phủ, chốt của màn cửa, khung phía trên, khung có màng ngăn côn trùng, chốt của màn 
cửa. Khung phía dưới được bố trí ống máng để nhận khung có màng ngăn côn trùng. 
Khung bên được bố trí phần cong khóa để gài vào thân phần cong khóa. Màn cửa bao 
phủ được gá vào cơ cấu màn cửa. Màn cửa bao phủ được bố trí trục để sử dụng làm trục 
đứng của màn cửa. Trục thân của màn cửa bao phủ được gài vào chốt của màn cửa  có lỗ 
để lồng trục thân. Nhờ đó, màn cửa có thể quay được. Chốt của màn cửa bao gồm đinh 
vít, lò xo, đinh vít nằm ngang, viên cầu sắt ở trong để cho phép mở và đóng màn cửa 
theo vị trí nhất định. Khung phía trên nằm ở một đầu của màn cửa được uốn cong để tạo 
ra cánh ngăn ngừa mưa khỏi thổi tạt vào hoặc bắn vào trong khung có màng ngăn côn 
trùng.  

Khi màn cửa được mở (màn cửa phần dưới được đẩy ra ngoài và màn cửa phần 
trên được đẩy hướng vào nhà), thì gió từ bên ngoài sẽ thổi qua lớp màng của khung có 
màng ngăn côn trùng được sử dụng làm tấm bảo vệ ngăn côn trùng vào nhà. Để không 
khí không vào được nhà thì màn cửa cần được đóng lại.  
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(11) 39545 
(21) 1-2014-01265 (51) 7 B65D  17/00, B41M  5/26 

(22) 27.09.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/057518 27.09.2012 (87) WO 2013/049320 04.04.2013 
(30) 61/539,784      27.09.2011 US 
(71) CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.  (US) 

11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803, United States of America 
(72) Christopher Paul RAMSEY (GB), Stephen Miles COLVILLE (GB) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp trang trí các đầu kéo mở hộp và/hoặc các dải 

kéo mở hộp sử dụng mực nhạy sáng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp trang trí bằng thiết bị laze các đầu kéo mở 
hộp, cụ thể là các dải kéo mở hộp, bao gồm quá trình phủ một phần đầu kéo mở hộp 
và/hoặc dải kéo mở hộp bằng sơn có chất liệu hoạt tính quang học và hướng thiết bị laze 
lên sơn nhằm làm thay đổi hình dạng bên ngoài của chất liệu hoạt tính quang học tạo 
dấu hiệu, cụ thể là dấu hiệu có độ phân giải cao. Đầu kéo mở hộp được trang trí và/hoặc 
các dải kéo mở hộp có thể có dấu hiệu có độ phân giải cao.  
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(11) 39546 
(21) 1-2014-01272 (51) 7 E02B  7/20,  7/36,  7/40 

(22) 18.04.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 10-2013-0043553 19.04.2013 KR 

10-2013-0056260 20.05.2013 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2014 
(71) WOOJIN INDUSTRIES CO., LTD.  (KR) 

47, Maeju 1-gil, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 331-
803 Republic of Korea 

(72) JUNG, Hoi-Sung (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cửa đập ghép 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cửa đập ghép, trong đó phần trên của cánh cửa được lộ ra khỏi 
khung cửa ở trạng thái mà các mặt bên của cánh cửa được dữ bởi khung cửa khi cánh 
cửa di chuyển lên trên dọc theo rãnh liên kết cửa chắn nước được tạo thẳng đứng trong 
khung cửa và cụm xi lanh được kết nối với cánh cửa được lắp tách biệt khỏi cánh cửa và 
khung cửa để ngăn rung động của cửa chắn nước được truyền đến xi lanh, và bao gồm 
bơm hoặc cửa chắn nước dạng gập được kết nối với một mặt bên của cánh cửa.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
152 

(11) 39547 
(21) 1-2014-01285 (51) 7 C07D  213/24 

(22) 29.10.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/071391 29.10.2012 (87) WO2013/064462 10.05.2013 
(30) 11187228.9      31.10.2011 EP 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) JAKOBI, Harald (DE), MOSRIN, Marc (FR), DIETRICH, Hansjorg (DE), 

GATZWEILER, Elmar (DE), HAUSER-HAHN, Isolde (DE), HEINEMANN, Ines 
(DE), ROSINGER, Christopher, Hugh (GB) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 4-xyano-3-phenyl-4-(pyridin-3-yl)butanoat được thế, 

quy trình điều chế chúng, chế phẩm chứa chúng và phương 

pháp phòng trừ thực vật có hại hoặc điều hòa sinh trưởng 

thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
hoặc muối dược dụng của nó, trong đó (R1)m, (R2)n, R

3, R4 là như được xác định trong 
bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế thích hợp làm thuốc diệt cỏ để phòng trừ thực vật có 
hại hoặc làm chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình 
điều chế hợp chất nêu trên.  
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(11) 39548 
(21) 1-2014-01330 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 28.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/077062 28.12.2012 (87) WO2013/098395 04.07.2013 
(30) 11196232.0      30.12.2011 EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) PLOJOUX, Julien (CH), GRElM, Olivier (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo ra khí dung và phương pháp đốt nóng chất nền 

tạo thành khí dung 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tạo ra khí dung được cấu tạo để chứa chất nền tạo thành khí 
dung và đốt nóng chất nền tạo thành khí dung bằng cách sử dụng cả bộ đốt nóng bên 
trong, được đặt bên trong chất nền, và bộ đốt nóng bên ngoài được đặt bên ngoài chất 
nền. Điều này cho phép mỗi một bộ đốt nóng hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn yêu cầu khi 
sử dụng riêng hoặc bộ đốt nóng bên trong hoặc bộ đốt nóng bên ngoài. Bằng cách hoạt 
động bộ đốt nóng bên ngoài ở nhiệt độ thấp hơn bộ đốt nóng bên trong, chất nền có thể 
được đốt nóng để phân bố nhiệt độ tương đối đồng đều trong khi nhiệt độ bên ngoài của 
thiết bị có thể được giữ ở mức thấp có thể chấp nhận được.  

 
  
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
154 
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3/18 
(22) 24.09.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/075280     24.09.2012 (87) WO 2013/065432 10.05.2013 
(30) 2011-239662 31.10.2011 JP 

2012-147504 29.06.2012 JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-8162, Japan 
(72) AOYAGI, Ko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm làm sạch dạng lỏng

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch chứa (A) hydrocacbon béo no mạch thẳng, (B) 
chất hoạt động bề mặt dạng anion, (C) chất hoạt động bề mặt không ion, và (D) nước, 
trong đó  
hàm lượng thành phần (A) nằm trong khoảng từ 60,0% đến 85,0% khối lượng chế phẩm 
làm sạch dạng lỏng,  
hàm lượng thành phần (B) nằm trong khoảng từ 8,0% đến 15,0% khối lượng chế phẩm 
làm sạch dạng lỏng,  
hàm lượng thành phần (C) nằm trong khoảng từ 2,0% đến 5,0% khối lượng chế phẩm 
làm sạch dạng lỏng,  
hàm lượng thành phần (D) nằm trong khoảng từ 1,0% đến 20,0% khối lương chế phẩm 
làm sạch dạng lỏng,  
tổng hàm lượng thành phần (B) và (C) nằm trong khoảng từ 10,0% đến 20,0% khối 
lượng chế phẩm làm sạch dạng lỏng,  
tỷ lệ hàm lượng thành phần (B) và (C) ((B)/(C)) nằm trong khoảng từ 2,0 đến 5,0, và  
hàm lượng nước bão hoà, được đo theo phương pháp xác định độ đục của chất lỏng pha 
trộn thu được bằng cách bổ sung nước vào chế phẩm chứa các thành phần (A), (B) và 
(C), là 10% khối lượng hoặc lớn hơn.  
Chế phẩm theo sáng chế có khả năng làm sạch và loại bỏ vết bẩn chứa chất bẩn phân cực 
thấp và phân cực cao mà bám vào các bộ phận được sử dụng trong các lĩnh vực công 
nghiệp khác nhau bao gồm xe hơi, máy móc, dụng cụ đo chính xác, điện, điện tử, quang 
học và các lĩnh vực tương tự khác.  
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(21) 1-2014-01381 (51) 7 A61K  39/395 

(22) 04.10.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/058662 04.10.2012 (87) WO2013/052607 11.04.2013 
(30) 61/543,186      04.10.2011 US 
(71) THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK  

(US) 
West 116th Street And Broadway New York, NY 10027, United States of America 

(72) KITAJEWSKI Jan (US), SHAWBER Carrie (US), KANGSAMAKSIN Thaned (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Protein dung hợp và chế phẩm chứa protein dung hợp này

  (57)     Sáng chế đề cập đến protein dung hợp Notch 1. Protein dung hợp này bao gồm các axit 
amin liền kề có trình tự khởi đầu ở đầu N của ptotein dung hợp, tương đồng với trình tự 
của các axit amin trong miền ngoại bào của protein thụ thể Notch1 ở người và phần Fc 
của kháng thể. Trình tự axit amin của miền ngoại bào (ECD) của protein thụ thể Notch1 
ở người khởi đầu bằng axit amin có mặt ở đâu N của đoạn lặp tương tự EGF 10 và kéo 
dài ít nhất là qua axit amin của đầu C của đoạn lặp tương tự EGF 23. Phần đầu N của 
ECD của protein thụ thể Notch1 ở người có thể kéo dài tới axit amin của đầu C của đoạn 
lặp tương tự EGF 36. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa protein dung 
hợp này.  
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(86) PCT/US2012/063198 02.11.2012 (87) WO 2013/067277 10.05.2013 
(30) 61/555,395      03.11.2011 US 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) James John Crawford (GB), Wendy B. Young (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất piperazin được alkyl hóa dùng làm chất ức chế hoạt 

tính Bruton Tyrosin Kinaza (BTK) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất piperazin được alkyl hóa có Công thức I, bao gồm các chất 
đồng phân lập thể, các chất hỗ biến, và muối dược dụng của nó, hữu ích để làm ức chế 
kinaza Btk, và để điều trị các rối loạn miễn dịch như viêm được gây ra bởi kinaza Btk. 
Sáng chế còn đề cập đến các hợp chất có Công thức I được sử dụng để chẩn đoán in 
vitro, in situ, và in vivo, và để điều trị các rối loạn này ở các tế bào động vật có vú, hoặc 
các tình trạng bệnh lý có liên quan.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khối hấp phụ các kim loại nặng và quy trình sản xuất khối hấp 

phụ này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ các kim loại nặng, cụ thể thủy ngân và có thể là cả 
arsen và chì, có mặt trong dòng chất khí hoặc lỏng bằng khối hấp phụ bao gồm nền 
mang chủ yếu trên cơ sở nhôm oxit thu được bằng phương pháp tạo keo và ít nhất một 
nguyên tố được chọn từ nhóm bao gồm đồng, molypđen, vonfram, sắt, niken và coban. 
Có lợi, nếu sáng chế có thể áp dụng để xử lý khí có nguồn gốc công nghiệp, khí tổng 
hợp, khí tự nhiên, sản phẩm ngưng tụ từ pha khí và hyđrocacbon lỏng.  
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DAUDIN Antoine (FR), SCHWEITZER Jean-Marc (FR), GAZARIAN JÐrÐmy; (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình loại bỏ các kim loại nặng bằng cách sử dụng khối 

hấp phụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ các kim loại nặng, cụ thể thủy ngân và tuỳ ý arsen 
và chì, có mặt trong dòng lỏng hoặc khí bằng phương pháp tầng cố định nhờ sử dụng 
chất hấp phụ dưới dạng sản phẩm ép đùn dạng nguyên khối hoặc có nền mang, sản 
phẩm ép đùn này dược đặc trưng bởi chiều dài h và tiết diện a có ít nhất ba cánh. Chất 
hấp phụ này chứa ít nhất một pha hoạt tính trên cơ sở lưu huỳnh dưới dạng nguyên tố 
hoặc dưới dạng sulphua kim loại.  

Có lợi, nếu sáng chế có thể được sử dụng để xử lý khí có nguồn gốc công nghiệp, 
khí tổng hợp, khí tự nhiên, sản phẩm ngưng tự từ pha khí và hyđrocacbon lỏng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu điều khiển và máy giặt sử dụng cơ cấu điều khiển này

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu điều khiển (50) bao gồm panen điều khiển (8) được bố trí ở 
vỏ ngoài phía trên (3) của vỏ máy, đế điều khiển (9), đế nguồn (11), và vỏ bảo vệ (13) có 
ít nhất hai phần lõm (13a, 13b) và bảo vệ đế nguồn (11) và đế điều khiển (9). Vỏ bảo vệ 
(13) bảo vệ đế nguồn (11) ở một trong số các phần lõm (13b), và bảo vệ đế điều khiển 
(9) ở một trong số các phần lõm còn lại (13a), và vật liệu chịu nhiệt (21) được đúc ghép 
và được lắp trong vỏ bảo vệ (13) giữa đế nguồn (11) và đế điều khiển (9). Do đó, cơ cấu 
điều khiển (50) nhỏ gọn, có thể ngăn ngừa sự hỏng hóc và sự hiển thị lỗi, và có độ tin 
cậy cao và máy giặt sử dụng cơ cấu điều khiển này cũng được đề xuất.  
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Yuki (JP), FUKIURA Kazuma (JP), SATO Takahiro (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xả không khí đã làm sạch

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xả không khí đã làm sạch bao gồm vành đẩy (2) có bề mặt 
xả dòng không khí (23) để xả dòng không khí đã làm sạch ở dạng dòng chảy tầng. Vành 
đẩy (2) còn có bộ xả không khí bên (28) để tạo ra dòng không khí sạch va chạm với 
thành bao quanh được tạo ra khi vành đẩy (2) được lắp đặt gần bề mặt theo chu vi ngoài 
của bề mặt xả dòng không khí (23) của vành đẩy (2).  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị nạp dây kim loại ở độ căng không đổi

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nạp dây kim loại (1), thiết bị này bao gồm thân (2) có thành 
phần hãm dây (12), một hoặc nhiều puli (14,15) được điều khiển bởi các động cơ tương 
ứng (16,17) quanh nơi mà dây được cuộn lên, dây trước khi đạt tới máy xử lý đi qua 
thành phần bù trừ (20) và bộ cảm biến độ căng (25), cơ cấu kiểm soát điện (18) có khả 
năng đo liên tục giá trị độ căng và làm cho nó đồng nhất ở giá trị định trước bởi tác động 
trên vòng điều chỉnh đầu tiên vận hành trên động cơ (16, 17) và vòng điều chỉnh thứ hai 
vận hành trên thành phần bù trừ (20). Cơ cấu kiểm soát điện (18) vận hành theo cách tự 
động trong việc tạo ra độ căng này đồng nhất ở giá trị định trước, dựa trên số lượng dây 
được nạp hoặc tốc độ nạp dây.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp để nạp dây kim loại ở độ căng không 

đổi. 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống để nạp dây kim loại (F) cho máy (100) bằng các phương 
tiện của thiết bị nạp dây (1), dây được cung cấp với độ căng mong muốn được phát hiện 
bởi bộ cảm biến độ căng (25), thiết bị nạp (1) có ít nhất một thành phần quay (14, 15) 
được điều khiển bởi cơ cấu đẫn động (16, 17) của nó mà dây kim loại cuộn lên đó ở một 
phần của vòng quay hoặc một vài vòng quay và được làm thích ứng để cung cấp dây cho 
máy với độ căng được xác định trước dưới tác động của cơ cấu kiểm soát (18), có bố trí 
các phương tiện (50, 60) để quan trắc ít nhất một đặc tính vật lý của dây (P) được bố trí 
xuôi dòng của thiết bị nạp (1) và được nối vào cơ cấu kiểm soát (18) này do vậy cung 
cấp cho thiết bị dữ liệu về từng đặc tính vật lý được phát hiện, cơ cấu kiểm soát (18) này 
can thiệp vào thành phần quay (14, 15) này với mục đích điều chỉnh độ căng của dây (F) 
để duy trì, ít nhất ở quanh giá trị tham chiếu, đặc tính của dây (F) được kiểm soát. Khi 
đó thiết bị có ít nhất một đặc tính về kích cỡ và/hoặc đặc tính điện.  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo ra khí dung và phương pháp phát hiện chất nền 

tạo thành khí dung 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo khí dung bao gồm: bộ phận đốt nóng, nguồn năng lượng 
và bộ điều khiển, trong đó bộ điều khiển được kết cấu để điều khiển điện năng cung cấp 
đến bộ phận đốt nóng nhằm duy trì nhiệt độ của bộ phận này ở nhiệt độ mong muốn 
(nhiệt độ đích), và được kết cấu để so sánh số đo điện năng cung cấp đến bộ phận đốt 
nóng hoặc năng lượng cung cấp đến bộ phận đốt nóng với số đo giới hạn của điện năng 
hoặc năng lượng để phát hiện sự có mặt của chất nền tạo khí dung gần với bộ phận đốt 
nóng hoặc đặc tính vật liệu của chất nền tạo khí dung gần với bộ phận đốt nóng.  
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(72) NAKASHIMA, Koji (JP), OI, Masaru (JP), MATSUOKA, Yuriko (JP), SUGAYA, 
Nobuyuki (JP), TSUTSUMI, Takahiro (JP), FUJIMORI, Hideki (JP), MIYAMOTO, 
Ken (JP), HIROSE, Makoto (JP), UETAKE, Toru (JP), ISHII, Akiko (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị chống thấm nước dùng cho khe hở và tấm chống thấm 

nước dùng cho khe hở 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị chống thấm nước (1-1) dùng cho khe hở (2) bao gồm: tấm 
(10) được đặt bên trên khe hở (2), khe hở này làm cho bên trong và bên ngoài của công 
trình kiến trúc (1) thông nhau và được mở và đóng bằng bộ phận mở/đóng (4); và phần 
giữ (20) giữ tấm dùng cho công trình kiến trúc tại vị trí bên ngoài của bộ phận mở/đóng 
(4), trong đó phần giữ (20) giữ tấm sao cho tấm bao phủ vùng được xác định trước (41) 
mà là phần đầu phía dưới theo chiều dọc của bộ phận mở/đóng (4) và một phần công 
trình kiến trúc (1) liền kề với vùng được xác định trước (41) cùng đóng vùng đầu phía 
dưới theo chiều dọc của khe hở và sao cho phần đầu phía dưới (13) theo chiều dọc của 
tấm kéo dài dọc theo sàn nhà (8) về phía bên ngoài.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất [1,2,3]triazolo[4,5-D]pyrimidin có tác dụng làm chất 

chủ vận của thụ thể cannabinoit 2, quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa dẫn xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
trong đó A, R1 và R2 được xác định như trong bản mô tả và trong yêu cầu bảo hộ. Hợp 
chất có công thức (I) có thể được dùng làm thuốc.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
166 

(11) 39561 
(21) 1-2014-01470 (51) 7 B63B  21/42,  21/46 

(22) 21.09.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/GB2012/052333 21.09.2012 (87) WO2013/054087 18.04.2013 
(30) 1117570.0      12.10.2011 GB 
(71) BRUPAT LIMITED  (GB) 

Anchor House, Ballafletcher Road, Cronkbourne, Douglas, Isle of Man IM4 4QE, 
United Kingdom 

(72) BRUCE, Peter (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Mỏ neo tàu biển 

  (57)   Sáng chế đề cập đến mỏ neo tàu biển có càng mỏ neo và thân mỏ neo được gắn theo 
cách xoay được với càng mỏ neo, trong đó thân mỏ neo có thể khoá và mở khoá theo 
cách xoay được từ xa một cách độc lập với càng mỏ neo.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống HF dùng cho đèn cao tần

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống HF bao gồm thiết bị HF (5), cụ thể là đèn HF, cũng như 
bugi HF hoặc ứng dụng plasma HF tương tự, và thiết bị ghép tín hiệu trong HF (3) để 
vận hành thiết bị HF nêu trên (5). Hệ thống HF bao gồm bộ dao động (7) để tạo tín hiệu 
HF để vận hành thiết bị HF nêu trên (5), và hệ thống nêu trên khác biệt ở chỗ, nó bao 
gồm phương tiện (15) để tạo tín hiệu điện áp (U tỷlệ) tỷ lệ với độ thích ứng của thiết bị 
HF, trên sơ sở tín hiệu HF được tạo bằng bộ dao động (7) và tín hiệu phản xạ bởi thiết bị 
HF nêu trên. Hơn nữa, hệ thống này khác biệt ở chỗ, nó bao gồm thiết bị (27), tốt hơn là 
không có bộ vi xử lý, để tạo tín hiệu điều khiển (UA) để thích ứng bộ dao động (7) với 
tần số ra trên sơ sở tín hiệu điện áp (U tỷlệ) tỷ lệ với độ thích ứng của thiết bị HF (5).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng để sản xuất tấm thạch cao, phương pháp tạo ra 

chế phẩm này, tấm thạch cao và phương pháp tạo ra tấm này. 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để sản xuất tấm thạch cao, tấm thạch cao và phương 
pháp tạo ra chúng. Tấm thạch cao này là tấm thạch cao đóng rắn được tạo ra từ chế 
phẩm chứa thạch cao và chất phụ gia chống biến dạng là hợp chất chứa nhóm có công 

thức hóa học  và không chứa các nhóm carboxylat. Tấm thạch cao theo 
sáng chế hầu như không bị biến dạng và có tính ổn định tốt ngay cả trong điều kiện độ 
ẩm cao, do đó cải thiện chất lượng của tấm thạch cao để đáp ứng các yêu cầu của khách 
hàng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng để sản xuất thạch cao, phương pháp tạo ra chế 

phẩm này, tấm thạch cao và phương pháp tạo ra tấm này. 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để sản xuất thạch cao, tấm thạch cao và phương 
pháp tạo ra chúng. Tấm thạch cao này là thạch cao đóng rắn được tạo ra từ chế phẩm 
chứa thạch cao và chất phụ gia chống biến dạng, trong đó chất phụ gia chống biến dạng 
là một chất được chọn từ nhóm bao gồm axit debydroascorbic, dehydroascorbat và axit 
semidehydroascorbic. Sản phẩm thạch can theo sáng chế hầu như không bị biến dạng và 
có tính tính ổn định tốt ngay cả trong điều kiện độ ẩm cao, do đó cải thiện chất lượng 
của tấm thạch cao để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.  
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(54) Cốt thép chịu lực cắt dùng cho kết cấu bê tông cốt thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cốt thép chịu lực cắt dùng cho kết cấu bê tông cốt thép có thể được 
lắp bên trong kết cấu bê tông cốt thép sau khi lắp các thanh cốt thép trong quá trình xây 
dựng, để tăng độ bền chống lại sự phá hủy do cắt. Cốt thép chịu lực cắt (10) dùng cho 
kết cấu bê tông cốt thép bao gồm dầm gia cường (20) và thanh kết nối (40), trong đó 
dầm gia cường (20) được bố trí với số lượng cố định dọc theo chiều dài của thanh kết 
nối, và thanh kết nối (40) được bố trí song song theo chiều dài của thanh kết nối (40) và 
được cố định vào mỗi một trong số các đầu neo trên (22) của nhiều dầm gia cường (20). 
Cốt thép chịu lực cắt (10) dùng cho kết cấu bê tông cốt thép theo sáng chế có thể làm 
tăng tối đa khả năng chịu lực cắt của cốt thép chịu lực cắt được đề xuất bởi tác giả sáng 
chế thông qua ứng dụng trước đây và cải thiện sự thuận tiện thi công.  
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(54) Quy trình tự sửa lỗi lẫn lộn giữa chữ L và chữ N trong tiếng 

Việt 

  (57)    Sáng chế đề xuất một quy trình tự động sửa lỗi văn bản tiếng Việt chứa những chữ bị ghi 
nhầm chữ cái đầu "l" thành "n" và ngược lại. Quy trình gồm bước xác định các chữ bắt 
đầu bởi chữ cái "l" hoặc "n" và các chữ xung quanh nó, tiếp nối bằng bước xác định xem 
liệu xác suất mà chữ này được sửa lại, thay chữ cái đầu từ "l" thành "n" hoặc ngược lại, 
đứng cạnh các chữ xung quanh, có cao hơn xác suất mà chữ gốc đứng cạnh các chữ 
xung quanh hay không, nếu có thì thực hiện việc sửa. Ngoài việc tận dụng thông tin của 
các chữ xung quanh chữ cần xem xét sửa, quy trình sửa lỗi có thể được mở rộng để tận 
dụng đặc trưng của tiếng Việt để xử lý nhanh những chữ bắt đầu bằng "n" và có chữ cái 
liền sau là "g", "h", hoặc tự động thu thập và sử dụng thông tin thói quen dùng từ của 
người dùng để làm tăng độ chính xác của việc sửa lỗi, mà không đòi hỏi người dùng 
phải chủ động cung cấp thêm thông tin gì.  

 
  

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
172 

(11) 39567 
(21) 1-2014-01507 (51) 7 C07D  239/94, A61K  31/517, A61P  

35/00 
(22) 10.10.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/HU2012/000102  10.10.2012 (87) WO/2013/054147 18.04.2013 
(30) P1100562       10.10.2011 HU 
(71) EGIS GYOGYSZERGYAR ZRT.  (HU) 

H-1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38, Hungary 
(72) MARVANYOS, Ede (HU), NEMETH, Gabor (HU), VOLK, Balazs (HU), PONGO, 

Laszlo (HU), BARKOCZY, Jozsef (HU), DANCSO, Andr¸s (HU), MEZOVARI, 
Monika (HU), VARGA, Zolt¸n (HU) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Muối erlotinib, phương pháp điều chế và dược phẩm chứa muối 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến muối erlotinib, dạng vô định hình và dạng tinh thể của nó, hydrat 
và solvat của nó, được chọn từ nhóm bao gồm muối của axit maleic, muối của axit 
salixylic, muối của axit L-mandelic, muối của axit adipinic, muối của axit 1,5-
naphtalen-disulfonic, muối của axit L- pyroglutamic, muối của axit 1-hydroxy-2-
naphtoic và muối của axit mandelic. Muối erlotinib theo sáng chế hữu ích để điều trị 
bệnh, cụ thể là để điều trị bệnh ung thư biểu mô phổi và ung thư tụy tế bào không nhỏ. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế muối nêu trên và dược phẩm 
chứa chúng.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
173 

(11) 39568 
(21) 1-2014-01514 (51) 7 B01J  13/14, A01N  25/28, C11D  

3/50 
(22) 29.10.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/071340 29.10.2012 (87) WO 2013/068255 16.05.2013 
(30) 11188600.8 10.11.2011 EP 

12156387.8 21.02.2012 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2014 
(71) FIRMENICH SA  (CH) 

1, route des Jeunes, PO Box 239, 1211 GENEVA 8, Switzerland 
(72) BERTHIER, Damien (FR), LEON, GÐraldine (ES), PARET, Nicolas (FR), OUALI, 

Lahoussine (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Quy trình điều chế vi nang dạng lõi-vỏ, thể phân tán của vi 

nang này, vi nang dạng lõi vỏ được làm khô, chế phẩm thơm 

và sản phẩm tiêu dùng thơm chứa vi nang này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế vi nang dạng lõi-vỏ, thể phân tán của vi nang 
này, vi nang dạng lõi vỏ được làm khô, chế phẩm thơm và sản phẩm tiêu dùng thơm 
chứa vi nang này.  
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(54) Vỏ an ninh cho lỗ quan sát trên cửa và phương pháp bảo vệ lỗ 

quan sát trên cửa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vỏ an ninh cho lỗ quan sát trên cửa bao gồm khung vỏ có lỗ mở 
trước được định hình để thẳng hàng với lỗ nhìn cửa, lỗ mở hậu và mắt ngắm. Vỏ an ninh 
còn bao gồm cơ chế màn trập mà có thể thay đổi bằng tay từ trạng thái đóng sang trạng 
thái mở thông qua việc tác động lên cần gạt màn trập. Khi vận hành, vỏ an ninh được nối 
với cửa sao cho nó bao phủ lỗ quan sát của cửa. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp bảo vệ lỗ quan sát trên cửa.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tách khí axit ra khỏi hỗn hợp khí

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp để tách khí axit ra khỏi hỗn hợp khí bằng cách cho 
hỗn hợp khí này tiếp xúc với môi trường hấp thụ chứa nuớc và amin và khử hấp thụ khí 
axit từ môi trường hấp thụ đã được nạp bằng cách cất bằng hơi nước trong cột khử hấp 
thụ, trong đó môi trường hấp thụ phân tách trong cột khử hấp thụ thành pha lỏng giàu 
nước và pha lỏng ít nước và hơi nước để cất được tạo ra từ pha lỏng giàu nước đã được 
tách. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị để thúc hiện phương pháp này bao gồm thiết bị 
hấp thụ và cột khử hấp thụ với thiết bị bay hơi và thiết bị phân tách pha, trong đó thiết bị 
bay hơi được sắp xếp riêng biệt với thiết bị phân tách pha và ống nối nối điểm tháo đối 
với pha lỏng giàu nước với thiết bị bay hơi và điểm tháo đối với pha lỏng ít nước với 
thiết bị hấp thụ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất gây chết tế bào theo chương trình ở sinh vật đa bào để 

điều trị bệnh ung thư, bệnh miễn dịch và bệnh tự miễn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I có khả năng ức chế hoạt tính của potein u 
lympho tế bào B đặc biệt lớn (B-cell lymphoma-extra large - Bcl-xL) kháng lại quá trình 
chết tế bào theo chương trình ở sinh vật đa bào, dược phẩm chứa hợp chất này, hợp chất 
và dược phẩm theo sáng chế được sử  dụng để điều trị bệnh có sự biểu hiện của protein 
Bc1-xL kháng lại quá trình chết tế bào theo chương trình ở sinh vật đa bào.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) ống bột màu dùng cho thiết bị tạo ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống bột màu dùng cho thiết bị tạo ảnh theo một phương án ví dụ 
bao gồm vỏ bọc mà xác định kho để chứa bột màu. Cổng ra thông tin lưu động với kho 
đối mặt xuống phía dưới trên phía trước của vỏ bọc gần cạnh thứ nhất. Cửa chắn được 
đặt tại cổng ra có thể dịch chuyển giữa vị trí mở và vị trí đóng. Hệ phân bố bột màu để 
vận chuyển bột màu từ kho bao gồm bánh răng giao diện chính được để hở trên phía 
trước của vỏ bọc gần phía trên của cạnh thứ hai. Khe hở đối mặt về phía sau được đặt 
gần cạnh thứ nhất của vỏ bọc để nhận dấu hiệu ăn khớp thứ nhất trong thiết bị tạo ảnh để 
mở và đóng cửa chắn. Khe đối mặt về phía trước được đặt gần cạnh thứ nhất của vỏ bọc 
để nhận dấu hiệu ăn khớp thứ hai trong thiết bị tạo ảnh để khóa và mở khóa cửa chắn.  
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(21) 1-2014-01557 (51) 7 A61K  31/519, A61P  35/00,  13/08 

(22) 30.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/GB2012/052969 30.11.2012 (87) WO2013/079964 06.06.2013 
(30) 61/564,975      30.11.2011 US 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

SE-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) DAVIES, Barry, Robert (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm kết hợp điều trị bệnh ung thư và kit chứa chế phẩm 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết hợp chứa AZD5363 hoặc muối dược dụng của nó và 
ít nhất một chất điều biến truyền tín hiệu thụ thể androgen được chọn từ MDV-3100 
(cũng được gọi là enzalutamit), AZD3514, ablrateron (hoặc tiền dược chất dạng este eủa 
nó, ví dụ, abirateron axetat) và bicalutamit, hoặc muối dược dụng của chúng. Mỗi chế 
phẩm kết hợp này có thể có hữu ích để điều trị bệnh ung thư ở đối tượng là động vật máu 
nóng, như người. Sáng chế cũng đề cập đến kit chứa chế phẩm kết hợp này.  
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(72) Christopher M. BUNDREN (US), William S. SANDERSON (US), Paul BUSBY (US), 

Edward J. CLARK (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Đầu lọc khói, dụng cụ hút thuốc chứa đầu lọc này và phương 

pháp tạo ra cần đầu lọc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến việc sản xuất đầu lọc có thể bao gồm việc cung cấp phương pháp 
bao gói dải sợi đã gấp nếp có khoảng 10 denier trên sợi hoặc nhiều hơn và tổng số 
khoảng 20.000 denier hoặc ít hơn, dải sợi đã gấp nếp có cấu tạo từ nhiều sợi axetat 
xenlulo; và đặt dải sợi đã gấp nếp vào thiết bị để sản xuất đầu lọc.  
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Trevor, William (GB), PARRA RAPADO, Liliana (ES), APONTE, Raphael (CA), 
KREUZ, Klaus (DE), GROSSMANN, Klaus (DE), LERCHL, Jens (DE), EVANS, 
Richard, Roger (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 1,2,5-oxadiazol được thế để sử dụng làm thuốc diệt 

cỏ và chế phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 1,2,5-oxadiazol được thế có công thức I  
 

  
 
và N-oxit và muối của nó và chế phẩm chứa hợp chất này. Sáng chế còn đề cấp đến hợp 
chất 1,2,5-oxadiazol hoặc chế phẩm chứa hợp chất này để sử dụng để khống chế thực vật 
không mong muốn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp ứng dụng các hợp 
chất và chế phẩm này.  
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(72) HONG, Wan-Pyo (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm kháng khuẩn cho động vật

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm kháng khuẩn dùng cho động vật, và cụ thể hơn, là chế 
phẩm kháng khuẩn chứa hỗn hợp enrofloxacin, trimethoprim và sulfamethoxazol, do đó 
đảm bảo sự an toàn khi sử dụng và có tác dụng rõ rệt đối với mầm bệnh thuộc cả hai 
chủng vi khuẩn gram âm và gram dương của bệnh tiêu hóa và bệnh hô hấp.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất carbamit dạng tinh thể có độ tinh khiết 

cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất carbamit dạng tinh thể có độ tinh khiết cao. 
Phương pháp này bao gồm bước làm kết tinh và làm khô carbamit, trong đó dung dịch 
nước chứa carbamit được làm nóng sơ bộ đến nhiệt độ nằm trong khoảng từ +30oC đến 
+130oC, và sau đó dung dịch được tinh chế bằng cách thẩm tách bằng điện ở điện áp 
nằm trong khoảng từ 400 V đến 600 V. Kết quả là carbamit thu được dạng tinh thể có độ 
tinh khiết cao mà có thể được sử dụng làm chất phụ gia trong công nghiệp thực phẩm và 
làm chất phản ứng trong các phân tích trong phòng thí nghiệm.  
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(72) BRISTOW, James Timothy (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm thuốc trừ sâu, phương pháp bảo vệ tại chỗ cho cây 

trồng và phương pháp làm giảm tính độc thực vật của hợp 

chất trong chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thuốc trừ sâu, chế phẩm này chứa:  
a) lượng hữu hiệu có tác dụng trừ sâu của một hoặc nhiều hợp chất có công thức chung (I):  
 

  
 
trong đó: 
các gốc từ R1 đến R15, m, n, p, và q là như được xác định trong bản mô tả; và b) ít nhất 
một phân bón trên cơ sở nitơ.  
Phân bón trên cơ sở nitơ làm giảm tính độc thực vật của hợp chất có công thức chung (I) 
đối với cây trồng đích. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp bảo vệ tại chỗ cho cây 
trồng và phương pháp làm giảm tính độc thực vật của hợp chất này.  
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FUKUZATO, Shintaro  (JP), MATSUI, Minoru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị rửa vệ sinh 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị rửa vệ sinh gồm xi lanh, con trượt pit tông có cửa phun ở phần 
đầu trước và cửa dòng vào thứ hai ở phần đầu sau và bên trong có rãnh dẫn dòng kết nối 
cửa phun với cửa dòng vào thứ hai. Xi lanh có phương tiện đẩy có kết cấu để gắn di 
chuyển tịnh tiến được con trượt pit tông và đẩy con trượt pit tông về phía sau. Phần đầu 
sau con trượt pit tông có phần tiếp nhận áp lực nước có kết cấu để tiếp nhận áp lực nước 
chảy vào trong xi lanh, và áp lực nước từ cửa dòng vào thứ nhất vào trong xi lanh được 
tiếp nhận bởi phần tiếp nhận áp lực nước của con trượt pit tông sao cho con trượt pit tông 
dẫn tiến tới vị trí sử dụng chống lại lực đẩy của phương tiện đẩy.  
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(54) Sản phẩm thủy phân của colagen

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm thủy phân của colagen dùng để điều trị và/hoặc ngăn 
ngừa chứng loạn dưỡng mỡ ở phụ nữ (cellulite).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Băng sợi quang và cáp sợi quang chứa băng sợi quang 

  (57)     Sáng chế đề xuất băng sợi quang có khả năng đạt được mật độ cao hơn và giảm đường 
kính và đặt chính xác các sợi quang trong các rãnh hình chữ V trong máy làm nóng chảy 
mà không bị lỗi. Băng sợi quang (1) bao gồm ba hoặc hơn ba trong số các sợi quang (2) 
được bố trí song song và các phần nối (3) mà mỗi phần nối này nối hai sợi quang liền kề 
(2) với nhau, các phần nối (3) được bố trí ngắt quãng theo mỗi chiều dọc của băng và 
chiều rộng của băng. Băng sợi quang (1) có kích thước đường kính ngoài của các sợi 

quang (2) được thiết lập nhỏ hơn hoặc bằng 220 m, và có khoảng cách giữa các tâm 

của hai sợi quang liền kề được thiết lập bằng 25030 m.  
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JEAN, Ming-Feng (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị chân không 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị chân không có bộ phân phối chân không, một hoặc nhiều khe hở 
chân không, khoang phân phối chân không và tấm. Thiết bị chân không có tác dụng nâng 
và đặt một hoặc nhiều bộ phận sản xuất sử dụng lực chân không. Thiểt bị chân không theo 
sáng chế có các khoang phân phối chân không được lắp thành một khoang thống nhất, các 
khoang này điều khiển theo lực chân không sinh ra. Ngoài ra, thiết bị theo sáng chế có thể 
thay đổi kích thước, hình dạng, độ lệch và/hoặc bước của một hoặc các khe hở kéo dài 
qua tấm của thiết bị chân không. Ngoài ra, thiết bị theo sáng chế có thể dự tính sự kích 
hoạt ngưng hoạt động có chọn lọc của một hoặc nhiều bộ tạo chân không.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị chân không có tấm ngắt được

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị chân không có tấm ngắt được, nhờ đó thiết bị chân không có 
thể được làm thích ứng với các tấm khác nhau. Tấm ngắt được có thể tạo thành toàn bộ 
bề mặt tiếp xúc vật liệu của thiết bị chân không hoặc tấm ngắt được có thể tạo thành một 
phần của bề mặt tiếp xúc vật liệu. Thiết bị chân không có tác dụng nâng và đặt một hoặc 
nhiều bộ phận sản xuất sử dụng lực chân không.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị chân không kích hoạt phân vùng

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị chân không kích hoạt phân vùng bao gồm các nguồn chân 
không có thể hoạt động độc lập để tạo ra lực chân không cho các vùng tách riêng. Lực 
chân không được tạo ra trong sự liên kết với vùng thứ nhất độc lập với sự kích hoạt hoặc 
ngưng hoạt động của quá trình sinh ra chân không được kết hợp với vùng thứ hai. Do đó, 
một thiết bị chân không đơn có thể tác dụng theo cách có chọn lọc lực chân không vào 
các phần vật liệu, điều này cho phép sự điều khiển mà theo đó các phần vật liệu được 
thao tác bởi thiết bị chân không.  
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(11) 39585 
(21) 1-2014-01614 (51) 7 E01C  11/06,  11/10, B29C  70/64,  

70/02 
(22) 19.10.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/070829 19.10.2012 (87) WO 2013/057299 25.04.2013 
(30) 11185832.0      19.10.2011 EP 
(75) 1. HANS VOET  (BE) 

Heibaan 176, B-2235 Hulshout, Belgium 
2. LEOPOLD LEITNER  (AT) 
Hofham 1, A-4101 Feldkirchen an der Donau, Austria 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vật phẩm làm từ vật liệu compozit dùng trong kết cấu xây 

dựng dân dụng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật phẩm làm từ vật liệu compozit (12) được dùng trong kết cấu xây 
dựng dân dụng (3, 4), ví dụ kết cấu bê tông như sàn chẳng hạn. Vật phẩm này bao gồm 
nhựa polyme nhiệt rắn được lưu hóa gần như hoàn toàn và cốt liệu dạng hạt có độ cứng 
Mohs nằm trong khoảng từ 3 đến 9, tốt hơn là từ 5 đến 8. Vật phẩm này có thể bao gồm 
sợi gia cường. Độ cứng của vật phẩm có thể phù hợp với độ cứng của kết cấu xung 
quanh. Vật phẩm có thể được mài bằng dụng cụ kim cương để tạo ra sự chuyển tiếp mịn 
với kết cấu xung quanh. Vật phẩm này đặc biệt thích hợp để kết hợp vào bề mặt lộ ra 
ngoài (7, 8) của kết cấu.  
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(11) 39586 
(21) 1-2014-01630 (51) 7 D06F  39/00,  39/12, H05K  5/00,  

5/02 
(22) 10.01.2013 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2013/000039     10.01.2013 (87) WO 2013/105496 A1 18.07.2013 
(30) 2012-005014     13.01.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2014 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) MAEDA, Kazunori (JP), UMETANI, Shigeo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu điều khiển và máy giặt sử dụng cơ cấu điều khiển này

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu điều khiển (70) bao gồm panen điều khiển (8) được bố trí ở 
vỏ ngoài phía trên (3) của vỏ máy, đế điều khiển (9), đế nguồn (11), và vỏ bảo vệ (13) có 
ít nhất hai phần lõm (13a, 13b) và bảo vệ đế nguồn (11) và đế điều khiển (9). Vỏ bảo vệ 
(13) bảo vệ đế nguồn (11) ở một phần lõm (13b), và bảo vệ đế điều khiển (9) ở phần lõm 
còn lại (13a), và vật liệu chống cháy (41) được lắp giữa đáy (13e) của một phần lõm 
(13b) của vỏ bảo vệ (13) và đế nguồn (11). Do đó, cơ cấu điều khiển (70) nhỏ gọn, có 
thể ngăn ngừa sự hỏng hóc và sự hiển thị lỗi, và có độ tin cậy cao.  
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(21) 1-2014-01640 (51) 7 A61K  31/165,  31/215, A61P  5/00,  

9/00, C07C  231/02,  233/56,  241/04,  
243/30,  271/22,  317/40 

(22) 01.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/063036 01.11.2012 (87) WO2013/067163 10.05.2013 
(30) 61/554,625      02.11.2011 US 
(71) THERAVANCE, INC.  (US) 

901 Gateway Boulevard, South San Francisco, California 94080, United States of 
America 

(72) HUGHES, Adam (US), FENSTER, Erik (CA), FLEURY, Melissa (CA), GENDRON, 
Roland (CA), MORAN, Edmund, J. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất ức chế neprilysin, quy trình điều chế hợp chất này và 

dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức:  
 

  
 

trong đó R1-R6, a, b, và Z là như được nêu trong bản mô tả, hoặc muối dược dụng của 
nó. Các hợp chất này có hoạt tính ức chế neprilysin. Theo một khía cạnh khác, sáng chế 
đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình và các chất trung gian để điều chế 
hợp chất này.  
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(11) 39588 
(21) 1-2014-01641 (51) 7 A61K  31/437 

(22) 19.10.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/060971 19.10.2012 (87) WO/2013/059559 25.04.2013 
(30) 61/549,784 21.10.2011 US 

61/692,431 23.08.2012 US 
(71) GLAXOSMITHKLINE LLC  (US) 

5 Crescent Drive, Philadelphia, Pennsylvania 19112, United States of America 
(72) BANKA, Anna, Lindsey (US), BOTYANSZKI, Janos (US), BURROUGHS, Eric, 

Gregory (US), CATALANO, John, George (US), CHERN, Wendy, Huang (US), 
DICKSON, Hamilton, D. (ZA), GARTLAND, Margaret, J. (GB), HAMATAKE, 
Robert (US), HOFLAND, Hans (US), KEICHER, Jesse, Daniel (US), MOORE, 
Christopher, Brooks (US), SHOTWELL, John, Bradford (US), TALLANT, Matthew, 
David (US), THERRIEN, Jean-Philippe (US), YOU, Shihyun (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất có tác dụng tăng cường đáp ứng miễn dịch bẩm sinh 

và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) dưới đây và muối dược dụng của nó và 
dược phẩm chứa hợp chất này.  
 

 
 
Trong đó các biến có ý nghĩa như được xác định trong bản mô tả.  
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(21) 1-2014-01670 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/519 
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(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) Caterina Bissantz (DE), Uwe Grether (DE), Atsushi Kimbara (JP), Matthias 

Nettekoven (DE), Stephan Roever (DE), Mark Rogers-Evans (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất [1,2,3]triazolo[4,5-D]pyrimidin có tác dụng làm chất 

chủ vận của chất chủ vận thụ thể canabinoit 2 và dược phẩm 

chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
trong đó A và R1 đến R3 là như được xác định trong bản mô tả và yêu cầu bảo hộ. Hợp 
chất có công thức (I) có thể được dùng làm thuốc.  
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(11) 39590 
(21) 1-2014-01676 (51) 7 C07K  19/00, A61K  39/12, A61P  

31/14, C07K  14/18 
(22) 25.10.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/061893 25.10.2012 (87) WO/2013/063248 02.05.2013 
(30) 61/550,982      25.10.2011 US 
(71) FLORIDA GULF COAST UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES  (US) 

10501 FGCU Boulevard South, Fort Myers, Florida 33965-6565, USA 
(72) ISERN, Sharon (US), MICHAEL, Scott F. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein khảm, phương pháp sản xuất protein khảm và phương 

pháp sản xuất chế phẩm chứa protein này dùng để điều trị 

bệnh nhiễm virut sốt xuất huyết  

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất protein khảm chứa một phần protein của 
virut gây bệnh sốt xuất huyết và virut gây bệnh sốt vàng. Ngoài ra sáng chế còn đề cập 
đến protein khảm, chế phẩm chứa protein khảm và phương pháp sản xuất chế phẩm này 
dùng để điều trị bệnh nhiễm virut sốt xuất huyết.  
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(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) CHA, Xinxiang (CN), WU, En (CN), TAN, Dong (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu truyền có rãnh dạng hình cung để truyền tiền giấy

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu truyền có rãnh dạng hình cung (3) được bố trí trên rãnh 
truyền giữa môđun cửa gửi tiền giấy (34), mô đun cửa rút tiền giấy (36), và một môđun 
bó tiền giấy (38) của thiết bị tài chính tự phục vụ (1) có các chức năng gồm gửi, rút, và 
bó tiền giấy, và gồm có một bánh chủ động lớn (701), một số bánh lăn đàn hồi (702), và 
một tấm dẫn hướng rãnh (703). Bánh chủ động lớn (701) gồm có ít nhất một ống cuộn 
lớn (7011) và ít nhất một bánh cao su (7012), trong đó ống cuộn (7011) và bánh cao su 
(7012) được sắp xếp trên cùng một trục. Các bánh lăn đàn hồi (702) ép theo cách dịch 
chuyển được trên bánh cao su (7012), và quay kết hợp với bánh cao su (7012) để tạo ra 
lực dẫn động để truyền các tờ tiền giấy. Tấm dẫn hướng rãnh (703) được sử dụng để cố 
định các bánh lăn đàn hồi (702) để ép lên các bánh cao su (7012); đồng thời, tấm dẫn 
hướng rãnh (703) và ống cuộn (7011) cấu thành rãnh dạng hình cung để truyền các tờ 
tiền giấy. Nhờ đó, cơ cấu truyền có rãnh dạng hình cung giảm số lượng các chi tiết và thành 
phần, giảm giá thành, tăng độ tin cậy của việc truyền tiền giấy, và giảm tải dẫn động.  
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Ph.402, tập thể liên đoàn địa chất Intergo, ngõ 121 đường Trần Cung, Cổ Nhuế, thành 
phố Hà Nội 

(54) Cửa trượt có khả năng ngăn ngừa tia X, tia phóng xạ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cửa trượt có khả năng ngăn ngừa tia X, tia phóng xạ dùng cho các 
phòng chẩn đoán hình ảnh trong bệnh viện hay phòng khám bệnh. Cửa trượt theo đề xuất 
của sáng chế khác biệt ở chỗ không dùng hệ thống bánh xe trượt trên ray dẫn hướng như 
các giải pháp đã biết mà sử dụng con trượt trượt trên hệ thống ray dẫn hướng. Cửa trượt 
theo đề xuất của sáng chế vừa có khả năng ngăn ngừa tia X, tia phỏng xạ, vừa không bị 
ồn như các giải pháp đã biết, giữ được vệ sinh trong bệnh viện, thuận tiện cho bệnh nhân 
trong quá trình di chuyển.  
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(72) LOISELEUR, Olivier (FR), PITTERNA, Thomas  (AT), O'SULLIVAN, Anthony, 

Cornelius (GB), LUKSCH, Torsten (DE), KICKOVA, Anna  (SI) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất N-[1-(2-phenyl)xyclopropyl]heteroaryl carboxamit, 

quy trình điều chế và chế phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) trong đó mỗi nhóm từ R1 đến R4 là, ví 
dụ, nguyên tử hydro; R5 là, ví dụ, phenol được thế; R6 là, ví dụ, nguyên tử hydro; R7 là, 
ví dụ, nguyên tử hydro, xyano, hydroxyl, formyl, C1-C4 -alkyl, C1-C4-alkoxy, C2-C4-
alkenyl, hoặc C2-C4-alkynyl; và A1-A5 là, ví dụ, Al là N hoặc C-X, A3 là C-X và A2, 
A4 và A5 là C-H, trong đó X là, ví dụ, halogen.  
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(72) ROUT Deeleep Kumar (IN), SINHA Ritesh Kumar (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm giặt tẩy dạng lỏng

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm giặt tẩy ổn định; cụ thể là chế phẩm giặt tẩy dạng tinh thể 
lỏng phân lớp ba pha được sử dụng trong chế phẩm làm sạch dùng tại hiệu giặt và/hoặc 
tại gia đình. Việc làm sạch này là có hiệu quả với sản phẩm may mặc, đặc biệt là việc 
loại bỏ các chất bẩn như bã nhờn ra khỏi cổ tay và cổ áo. Sáng chế cũng đề cập đến chế 
phẩm có tác dụng phân huỷ nhanh các chất bẩn trên cơ sở chất béo. Chế phẩm giặt tẩy 
phân lớp theo sáng chế chứa chất hoạt động bề mặt được chọn từ chất hoạt động bề mặt 
không ion và anion theo tỷ lệ chất hoạt động bề mặt không ion: chất hoạt động bề mặt 
anion nằm trong khoảng từ 5:01 đến 1:01; dầu hoà tan chất béo và nước, tạo ra chế phẩm 
có tác dụng loại bỏ chất bẩn và/hoặc vết bẩn rắn hoặc chất béo hoá rắn; chế phẩm này có 
tính ổn định trong các điều kiện bảo quản và giặt tẩy bình thường và có thể được phân 
phối dưới dạng chất lỏng rót được.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình tách các thành phần trong dòng nguyên liệu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình bao gồm rửa đẩy ống dẫn trung gian giữa ống dẫn trung 
gian ở tốc độ chảy thứ nhất trong suốt phần thứ nhất của khoảng thời gian hoạt động 
trong một bước. Quy trình cũng bao gồm rửa đẩy ống dẫn trung gian giữa ống dẫn trung 
gian ở tốc độ chảy thứ hai trong suốt phần thứ hai của khoảng thời gian hoạt động trong 
một bước sao cho thể tích dịch rửa được rửa đẩy từ ống dẫn trung gian trong một trong 
số hai phần thứ nhất và phần thứ hai của khoảng thời gian hoạt động trong một bước lớn 
hơn trong suốt phần còn lại trong số phần thứ nhất và phần thứ hai của khoảng thời gian 
hoạt động trong một bước.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất aryl dihydropyridinon và piperidinon có tác dụng 

làm chất ức chế monoaxylglyxerol axyltransferaza typ 2 

(MGAT2)  và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
hoặc chất đồng phân lập thể, hoặc muối dược dụng của nó, trong đó tất cả các biến là 
như được xác định trong phần mô tả. Các hợp chất này là chất ức chế monoaxylglyxerol 
axyltransferaza loại 2 (MGAT2) có thể được dùng làm thuốc. Sáng chế cũng đề cập đến 
dược phẩm chứa hợp chất này.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
202 

(11) 39597 
(21) 1-2014-01761 (51) 7 C07K  16/28 

(22) 05.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/071833 05.11.2012 (87) WO2013/064685 10.05.2013 
(30) 11306416.6      03.11.2011 EP 
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT  (FR) 

45, place Abel Gance, F-92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
(72) BEAU-LARVOR Charlotte (FR), GOETSCH Liliane (FR), BOUTE Nicolas (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Protein gắn kết kháng nguyên, tế bào lai, thể tiếp hợp miễn 

dịch và dược phẩm chứa thể tiếp hợp miễn dịch này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến protein gắn kết kháng nguyên, cụ thể kháng thể đơn dòng, có khả 
năng gắn kết đặc hiệu với protein Axl cũng như các trình tự axit amin và axit nucleic mã 
hoá protein này. Theo một khía cạnh, sáng chế đề cập đến protein gắn kết kháng 
nguyên, hoặc đoạn gắn kết kháng nguyên, có khả năng gắn kết đặc hiệu với Axl và, 
được nội hóa vào tế bào cùng với quá trình nội hóa Axl. Sáng chế cũng mô tả việc sử 
dụng protein gắn kết kháng nguyên này làm chất định địa chỉ cho các hợp chất điều trị 
ung thư khác, như độc tố, các nguyên tố phóng xạ hoặc thuốc, để điều trị một số bệnh 
ung thư nhất định.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dihydroisoquinolin-1-on hai vòng, quy trình điều chế 

và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I)  
 

  
 
trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6, A1, A2, A3, A4, A5 và n là như được xác định trong bản 
mô tả, và dược phẩm chứa các hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế có thể dùng làm 
chất ức chế aldosteron syntaza (CYP11B1 và CYP11B2) để điều trị hoặc phòng bệnh 
thận mãn tính, bệnh suy tim xung huyết, bệnh cao huyết áp, bệnh tăng aldosteron 
nguyên phát và hội chứng Cushing.  
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(KR), LEE, In-Ho (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cước bàn chải đánh răng để chăm sóc sức khỏe răng miệng, 

thành phần đàn hồi chăm sóc sức khỏe răng miệng và bàn chải 

đánh răng bao gồm chúng để chăm sóc sức khỏe răng miệng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến cước và thành phần đàn hồi tạo ra các tác dụng tốt lên sức khỏe 
răng miệng. Bàn chải đánh răng bao gồm cước và thành phần đàn hồi theo sáng chế có 
thể tạo ra các trợ giúp khác nhau để ngăn ngừa các bệnh răng miệng, như các tác dụng 
diệt khuẩn, chống viêm, tạo hương vị, chống viêm và kiểm soát cao răng, và ngăn ngừa 
các răng nhạy cảm và các bệnh quanh răng, ngoài các tác dụng làm sạch vật lý nói 
chung của các bàn chải đánh răng thông thường.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Môđun sắp xếp và xếp gọn tờ tiền và thiết bị phân loại và bó 

tờ tiền kiểu kết hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập tới môđun sắp xếp và xếp gọn tờ tiền và thiết bị phân loại và bó tờ tiền 
kiểu kết hợp. Môđun sắp xếp và xếp gọn tờ tiền (4) bao gồm môđun con để ép và vận 
chuyển tờ tiền (43). Môđun con để ép và vận chuyển tờ tiền (43) bao gồm cơ cấu ép và 
bộ phận dịch chuyển qua lại theo phương thẳng đứng cơ cấu ép. Cơ cấu ép bao gồm tấm 
tiếp nhận (431), giá đỡ (432) được cố định trên tấm tiếp nhận (43l), cam (433), cần ép 
(434) và lò xo ép (436). Cam (433) được gắn có thể quay được trên giá đỡ (432) nhờ trục 
quay thứ nhất (4331). Cần ép (434) bao gồm đầu ép (4342), đầu dẫn động (4343) và 
phần nối bằng khớp (4345) giữa đầu ép (4342) và đầu dẫn động (4343). Phần nối bằng 
khớp (4345) của cần ép (434) được nối bằng khớp trên giá đỡ (432) nhờ trục quay thứ 
hai (4341). Cam (433) gài với đầu dẫn động (4343) của cần ép (434) và có thể dẫn động 
cần ép (434) quay quanh trục quay thứ hai (4341) giữa vị trí nhả và vị trí ép. Một đầu 
của lò xo ép (436) được cố định trên giá đỡ (432) và đầu kia được nối với đầu ép (4342) 
của cần ép (434) để tác dụng lên cần ép (434) lực đàn hồi nhằm ép các tờ tiền.  
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(54) Cụm cấp nhiên liệu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm cấp nhiên liệu (10) trong đó đường thông hơi (42) để xả hơi 
được tạo ra trên giá đỡ ở phía hút (34) là bộ phận cấu thành của giá đỡ (16), và bộ lọc (20) 
được 1ắp trên đầu trên của đường thông hơi (42). Bộ lọc (20) bao gôm vật xốp (58) có bề 
mặt theo chu vi ngoài được tạo ra có dạng lưới, và vỏ (60) dùng để giữ vật xốp (58), vỏ 
(60) được trang bị lỗ thông (66) hướng về phía phần trên của vật xốp (58). Khi nhiên liệu 
được cấp vào bình nhiên liệu (12) sau khi bình nhiên liệu (12) và khoang bơm (38) đã 
được hút cạn nhiên liệu hoàn toàn, khí còn lại trong khoang bơm (38) được xả qua vật xốp 
(58) và ra bên ngoài qua lỗ thông (66).  
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(54) Hợp chất ức chế virut viêm gan C, quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): trong đó các biến như được thể hiện 
trong phần mô tả, hoặc muối dược dụng của nó, là chất ức chế sự tái tạo của virut viêm 
gan C. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này, hợp chất này được sử 
dụng để điều trị nhiễm virut viêm gan C; quy trình và các hợp chất trung gian để điều 
chế hợp chất này.  
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(54) Chế phẩm enzym đường hóa và phương pháp sản xuất dung 

dịch đường hóa sử dụng chế phẩm này 

  (57)   Chế phẩm enzym đường hóa, mà hiệu suất đường hóa tốt có thể đạt được ngay cả với 
lượng sử dụng ít, cũng như phương pháp sản xuất dung dịch đường hóa sử dụng chế 
phẩm được đề cập. Chế phẩm enzym đường hóa đưa sinh khối trên cơ sở lignoxenluloza 
dưới dạng chất nền vào xử lý đường hóa. Chế phẩm enzym đường hóa bao gồm 
endoglucanaza không chứa vùng gắn kết xenluloza, xenlobiohydrolaza chứa vùng gắn 

kết xenluloza, và - glucosidaza chứa vùng gắn kết xenluloza.  
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(54) Phương pháp tạo ra nhiều dịch vụ được mở rộng từ dịch vụ 

nhắn tin tức thời 

  (57)   Sáng chế đề cập tới phương pháp cung cấp dịch vụ nhắn tin tức thời và nhiều dịch vụ 
được mở rộng từ dịch vụ nhắn tin tức thời phương pháp này bao gồm bước hiển thị cửa 
sổ tán gẫu cho phòng tàn gẫu liên quan tới dịch vụ nhắn tin tức thời, nhận sự kiện chạm 
được nhập vào bởi người sử dụng trên cửa sổ tán gẫu chọn một dịch vụ trong nhiều dịch 
vụ được mở rộng từ dịch vụ nhắn tin tức thời đáp lại sự kiện chạm, và hiển thị cửa sổ 
liên quan tới dịch vụ được chọn.  
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(54) Chất ức chế kinaza hoạt hóa bởi p21 (PAK) để điều trị các rối 

loạn tăng sinh tế bào và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chất ức chế kinaza hoạt hoá bởi p21 để điều trị các rối loạn tăng 
sinh tế bào và/hoặc rối loạn CNS và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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Office of Technology Transfer, National Institutes of Health, 6011 Executive 
Boulevard, Suite 325, MSC 7660, Bethesda, Maryland 20892-7660, United States of 
America 

(72) MCKEW, John, C (US), HUANG, Wenwei (US), CAMPBELL, David (US), DURON, 
Sergio, G. (US), BEHNKE, Mark (US), SHEN, Min (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất ức chế kinaza hoạt hóa bởi p21 (PAK) để điều trị hội chứng 

nhiễm sắc thể X dễ gãy và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất ức chế kinaza hoạt hóa bởi p21 để điều trị hội chứng nhiễm sắc 
thể X dễ gãy và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 39607 
(21) 1-2014-01810 (51) 7 A61K  31/19 

(22) 04.11.2011 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2011/059394 04.11.2011 (87) WO2013/066349 10.05.2013 
(71) CYMABAY THERAPEUTICS, INC.  (US) 

7999 Gateway Blvd, Suite 130, Newark, California 94560, United States of America 
(72) ROBERTS, Brian K. (US), SAHA, Gopal Chandra (BD), LAVAN, Brian Edward (GB), 

McWHERTER, Charles A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm để điều trị chứng tăng axit uric huyết ở bệnh nhân 

bị bệnh gót 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm và bộ kit chứa chất thứ nhất và chất thứ hai làm giảm 
lượng urat để làm giảm lượng axit uric trong huyết thanh của đối tượng, và dùng để điều 
trì tình trạng bệnh lý liên quan đến sự tăng lượng axit uric trong huyết thanh. Theo một 
số phương án, chất thứ nhất làm giảm lượng urat là (-)-halofenat, (-)-axit halofenat, hoặc 
các muối dược dụng của nó. Theo một số phương án, chất thứ hai làm giảm lượng urat là 
chất ức chế sản sinh axit uric, chất tăng thanh thải axit uric niệu, uricaza hoặc muối 
dược dụng của nó.  
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(11) 39608 
(21) 1-2014-01812 (51) 7 C05F  11/08, C09K  17/00,  101/00, 

C12N  1/20,  11/02 
(22) 05.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/AU2012/001355 05.11.2012 (87) WO2013/063658 10.05.2013 
(30) 61/555,535      04.11.2011 US 
(71) INTERNATIONAL MARKETING PARTNERSHIPS PTY LTD  (AU) 

Chartwell House, 151 Wellington Parade Sth, East Melbourne, Victoria 3002, Australia
(72) FINLAYSON, Wayne (AU), JURY, Karen  (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Chế phẩm vi sinh và phân bón chứa chế phẩm vi sinh này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm vi sinh để sử dụng trong việc làm tăng sự sinh trưởng của 
cây, năng suất cây trồng và/hoặc chất lượng đất, chứa các chủng thuộc một hoặc nhiều 
loài vi khuẩn được chọn từ Lactobacllus parafarraginis, Lactobacillus rapi và 
Lactobacillus zeae. Tuỳ ý chế phẩm vi sinh còn bao gồm chủng Acetobacter fabarum 
và/hoặc chủng Candida ethanolica. Sáng chế còn đề xuất phân bón chứa chế phẩm vi 
sinh này.  
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(11) 39609 
(21) 1-2014-01815 (51) 7 A61K  31/575, A61P  27/02 

(22) 09.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/064293 09.11.2012 (87) WO/2013/071009 16.05.2013 
(30) 61/558,775      11.11.2011 US 
(71) ALLERGAN, INC.  (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, United States of America 
(72) EDELMAN, Jeffrey L. (US), NEHME, Alissar (US), MALONE, Thomas C. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất dẫn xuất 4-pregenen-11SS-17-21-triol-3,20-dion để điều trị 

tình trạng bệnh lý ở mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất dẫn xuất 4-pregenen-11-17-21-triol-3,20- dion, quy trình điều 
chế nó và dược phẩm chứa hợp chất này để sử dụng làm chất điều biến thụ thể 
glucocortieoit hoặc thụ thể mineralocorticoit. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến hợp chất 
này và dược phẩm chứa hợp chất này để sử dụng trong việc điều trị các rối loạn liên 
quan đến điều biến thụ thể glucocorticoit hoặc thụ thể mineralocorticoit.  
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(11) 39610 
(21) 1-2014-01819 (51) 7 A01N  37/00, A61K  31/20 

(22) 04.11.2011 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2011/059425 04.11.2011 (87) WO2013/066352 10.05.2013 
(71) CYMABAY THERAPEUTICS, INC.  (US) 

7999 Gateway Blvd, Suite 130, Newark, California 94560, United States of America 
(72) SAHA, Gopal, Chandra (BD), ROBERTS, Brian, K. (US), LAVAN, Brian, Edward  

(GB), MCWHERTER, Charles, A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất dùng để làm giảm hàm lượng axit uric huyết ở người 

bị tổn thương chức năng thận 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) dùng để làm giảm hàm lượng axit uric 
huyết ở người bị tổn thương chức năng thận.  
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(11) 39611 
(21) 1-2014-01820 (51) 7 A01N  37/00, A61K  31/20 

(22) 04.11.2011 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2011/059433 04.11.2011 (87) WO2013/066353 10.05.2013 
(71) CYMABAY THERAPEUTICS, INC.  (US) 

7999 Gateway Blvd, Suite 130, Newark, California 94560, United States of America 
(72) LAVAN, Brian, Edward (GB), SAHA, Gopal, Chandra (BD), ROBERTS, Brian, K. 

(US), MCWHERTER, Charles, A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị bệnh gót

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất là chất làm giảm urat thứ nhất dùng trong điều trị bệnh 
gót. Chất làm giảm urat thứ nhất này là (-) halofenat, axit (-)- halofenic hoặc muối dược 
dụng của chúng. Hợp chất này dùng để làm giảm số lượng thời gian, tần suất hoặc 
cường độ của cơn đau gót ở bệnh nhân.  
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(11) 39612 
(21) 1-2014-01825 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 01.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/063027 01.11.2012 (87) WO/2013/067158 10.05.2013 
(30) 61/555,932 04.11.2011 US 

61/557,259 08.11.2011 US 
13/548,825 13.07.2012 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2014 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN), COBAN, Muhammed Zeyd (US), KARCZEWICZ, Marta (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđêo

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa viđêo chia hình ảnh thành nhiều phân vùng hình 
ảnh, chẳng hạn như ô hoặc sóng WPP (wavefront parallel processing - xử lý song song 
đầu sóng). Các phân vùng hình ảnh gắn với các tập con không chồng lên nhau của các 
khối trong cây của hình ảnh. Bộ mã hóa viđêo tạo ra đơn vị NAL (network abstraction 
layer lớp trừu tượng mạng) của đoạn được mã hóa bao gồm các đại diện mã hóa của các 
khối trong cây gắn với đoạn hình ảnh. Các khối trong cây mã hóa được nhóm lại trong 
đơn vị NAL của đoạn được mã hóa thành các đoạn gắn với các phân vùng khác nhau 
trong số các phân vùng hình ảnh. Bộ mã hóa thực hiện đệm các phân đoạn để mỗi trong 
số các phân đoạn bắt đầu trên biên byte.  
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(11) 39613 
(21) 1-2014-01833 (51) 7 H02J  7/02, H01M  10/44, B60L  

11/18, B60M  7/00, H02J  7/00 
(22) 06.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/081675   06.12.2012 (87) WO/2013/084999 13.06.2013 
(30) 2011-268911      08.12.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2014 
(71) INSTITUTE FOR ENERGY APPLICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.  (JP) 

11-2, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 2100007 Japan 
(72) SUGANO, Tomio (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống cấp điện nạp nhanh

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống cấp điện nạp nhanh, hệ thống này bao gồm: bộ nạp nhanh 
tĩnh (11) để điều khiển điện được cấp từ nguồn điện (1) là điện DC tối ưu để nạp nhanh 
phương tiện lưu trữ điện trên xe (85c) được trang bị trên vật thể chuyển động bằng địện 
thứ hai (53), phương tiện chuyển mạch cấp điện (11m) để chuyển mạch và cấp điện DC 
từ bộ nạp nhanh tĩnh (11) cho mạch nạp thứ nhất (20A) để cấp điện DC cho xe chuyển 
động bằng điện thứ nhất (50) hoặc mạch nạp thứ hai (20B) để cấp điện DC cho vật thể 
chuyển động bằng điện thứ hai (53); phương tiện lưu trữ điện tĩnh (15) có khả năng lưu 
trữ điện DC được nạp bằng điện DC được cấp cho bên mạch nạp thứ nhất (20A) từ bộ 
nạp nhanh tĩnh (11 ) qua phương tiện chuyển mạch cấp điện (11m) và được sử dụng để 
được cấp trực tiếp cho ít nhất vật thể chuyển động bằng điện thứ nhất (50); và phương 
tiện điều khiển cấp điện (12) để dừng cấp điện cho phương tiện lưu trữ điện tĩnh (15) từ 
bộ nạp nhanh tĩnh (11) khi nạp phương tiện lưu trữ điện trên xe (85) của vật thể chuyển động 
bằng điện thứ nhất (50) bằng điện DC được lấy từ phương tiện lưu trữ điện tĩnh (15).  
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(11) 39614 
(21) 1-2014-01862 (51) 7 H04N  7/26 

(62) 1-2014-01401   
(22) 27.09.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/KR2012/007833  27.09.2012 (87) WO/2013/048151 04.04.2013 
(30) 10-2011-0098601 28.09.2011 KR 

10-2012-0019999 28.02.2012 KR 
10-2012-0039412 16.04.2012 KR 
10-2012-0107639 27.09.2012 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2014 
(71) ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE  (KR) 

161 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon-si 305-700, Korea 
(72) LEE, Jin Ho (KR), KIM, Hui Yong (KR), LlM, Sung Chang (KR), CHOI, Jin Soo 

(KR), KIM, Jin Woong (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị mã hóa và giải mã các hình ảnh dựa trên việc bù dịch 

chuyển bị ràng buộc và bộ phận lọc lặp  

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã các hình ảnh dựa trên 
bù dịch chuyển bị ràng buộc và bộ phận lọc lặp. Thiết bị giải mã hình ảnh: nhận, từ bộ 
mã hóa, chỉ thỉ thứ nhất chỉ thị xem liệu chuỗi, hình ảnh, khung, lát, đơn vị mã hóa 
(coding unit - CU), đơn vị dự đoán (prediction unit - PU), và/hoặc đơn vị biến đổi 
(transform unit - TU) có hỗ trợ bù dịch chuyển bị ràng buộc hay không; nhận, từ bộ mã 
hóa, chỉ thị thứ hai chỉ thị xem liệu việc bù dịch chuyển thích nghi mẫu (sample 
adaptive offset - SAO) bị ràng buộc hoặc bộ phận lọc lặp thích nghi (adaptive loop filter 
- ALF) có được áp dụng hay không; nhận thông số từ bộ mã hóa và áp dụng việc bù 
SAO hoặc ALF tới các điểm ảnh của hình ảnh được phục hồi trên cơ sở chỉ thị thứ hai và 
thông số.  
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(11) 39615 
(21) 1-2014-01868 (51) 7 A01N  65/28, A01P  3/00 

(22) 08.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/IB2012/056260     08.11.2012 (87) WO2013/068958 16.05.2013 
(30) 61/557,858     09.11.2011 US 
(71) STOCKTON (ISRAEL) LTD.  (IL) 

17 Ha'Mefalsim St., P.O.B. 3517, Petach Tikva 4951447, Israel 
(72) REUVENI, Moshe (IL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý bệnh nhiễm trùng ở thực vật và chế phẩm 

chứa tinh dầu chè và chất diệt nấm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý bệnh nhiễm trùng ở thực vật gây ra bởi các loài 
thuộc lớp nấm noãn, bao gồm bước đưa vào thực vật này chế phẩm chứa tinh dầu chè 
(TTO-Tea Tree Oil) và chất diệt nấm tổng hợp. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm 
chứa tinh dầu chè và chất diệt nấm tổng hợp.  
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(11) 39616 
(21) 1-2014-01869 (51) 7 A01N  65/28, A01P  3/00 

(22) 08.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/IB2012/056263   08.11.2012 (87) WO2013/068961 16.05.2013 
(30) 61/557,827      09.11.2011 US 
(71) STOCKTON (ISRAEL) LTD.  (IL) 

17 Ha'Mefalsim St., P.O.B. 3517, Petach Tikva 4951447, Israel 
(72) REUVENI, Moshe (IL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý bệnh nhiễm trùng ở thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý bệnh nhiễm trùng ở thực vật gây ra bởi các loài 
thuộc ngành nấm đảm, bao gồm bước đưa vào thực vật này chế phẩm chứa tinh dầu chè 
(TTO-Tea Tree Oil) và chất diệt nấm tổng hợp.  
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(11) 39617 
(21) 1-2014-01874 (51) 7 C07D  401/14, A61K  31/519, A61P  

25/00, C07D  413/14,  417/14,  
471/04,  491/048,  495/04,  519/00 

(22) 08.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/072150 08.11.2012 (87) WO/2013/068470 16.05.2013 
(30) 61/557,874      09.11.2011 US 
(71) 1. ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG  (DE) 

Max-Planck-Ring 2a, 65205 Wiesbaden, Germany 
2. ABBVIE INC.  (US) 
1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America 

(72) GENESTE, HervÐ (FR), OCHSE, Michael (DE), DRESCHER, Karla  (DE), TURNER, 
Sean  (GB), BEHL, Berthold  (DE), LAPLANCHE, Loic  (FR), DINGES, Jurgen (DE), 
JAKOB, Clarissa  (US), BLACK, Lawrence A.  (US), JANTOS, Katja  (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất ức chế phosphodiesteraza typ 10A

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) là chất ức chế phosphodiesteraza typ 10A 
và dược phẩm chứa chúng có tác dụng điều trị và kiểm soát các rối loạn được chọn từ rối 
loạn thần kinh và rối loạn tâm thần, để cải thiện các triệu chứng đi kèm với các rối loạn 
này và làm giảm nguy cơ mắc các rối loạn này.  

 

 
  
 

trong đó Q là O hoặc S; X1 là N hoặc CH; X2 là N hoặc C-R7; X3 là O, S, - X4=C(R8)-, 
trong đó C(R8) được liên kết với nguyên tử cacbon mang R2, hoặc -X5=C(R9)-, trong đó 
X5 được liên kết với nguyên tử cacbon mang R2; X4 là N hoặc C-R9; X5 là N; Het được 
chọn từ phenyl tùy ý được thế, hetaryl một vòng và hetaryl hai vòng ngưng tụ; R1 được 
chọn từ nhóm bao gồm hydro, halogen, OH, C1-C4-alkyl, trimetylsilyl, C1-C4-
alkylsulfanyl, C1-C4- alkoxy-C1-C4-alkyl, C1-C4-alkoxy, C1-C4-alkoxy-C1-C4-alkoxy, gốc 
Y1- Cyc1; R2 được chọn từ nhóm bao gồm hydro, halogen, OH, C1-C4-alkyl, 
trimetylsilyl, C1-C4-alkoxy-C1-C4-alkyl, C1-C4-alkoxy, C1-C4-alkoxy-C1-C4- alkoxy, C2-
C4-alkenyloxy, v.v.; A là một trong số các nhóm A1, A2, A3; A4 hoặc A5 nêu trên, trong 
đó * cho biết điểm gắn vào Het và vào nguyên tử nitơ, tương ứng; và trong đó các nhóm 
từ R3 đến R9, R3e , R3f, A', Y1 và Cyc1 được xác định trong yêu cầu bảo hộ.  
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(72) CHIEN, Wei-Jung (TW), SOLE ROJALS, Joel (ES), KARCZEWICZ, Marta (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã dữ liệu viđeo. Sáng chế 
đề xuất giảm bớt số lượng dạng nhị phân và/hoặc ngữ cảnh dùng trong kỹ thuật mã hoá 
số học nhị phân thích ứng với ngữ cảnh (CABAC. Context Adaptive Binary Arithmetic 
Coding) để mã hoá dữ liệu viđeo. Cụ thể, sáng chế đề xuất các kỹ thuật có thể giảm bớt 
số lượng ngữ cảnh dùng trong kỹ thuật CABAC làm giảm tới 56 ngữ cảnh. Phương pháp 
mã hoá dữ liệu viđeo bao gồm các bước: xác định loại phân tách cho chế độ dự báo đối 
với khối dữ liệu viđeo; mã hoá bin loại phân tách của phần tử cú pháp loại dự báo cho 
khối dữ liệu viđeo bằng cách áp dụng kỹ thuật mã hoá số học nhị phân thích ứng với ngữ 
cảnh (CABAC) có một ngữ cảnh, trong đó một ngữ cảnh này là giống nhau với mọi loại 
phân tách; và mã hoá bin kích thước phân tách của phần tử cú pháp loại dự báo cho khối 
dữ liệu viđeo bằng cách áp dụng kỹ thuật CABAC ở chế độ bỏ qua. Loại phân tách là 
phân tách không đối xứng. Bin loại phân tách chỉ báo loại phân tách không đối xứng 
được phân tách theo chiều dọc hay được phân tách theo chiều ngang. Bin kích thước 
phân tách chỉ báo phần đầu bằng một phần tư kích thước của khối dữ liệu viđeo hay phần 
đầu bằng ba phần tư kích thước của khối dữ liệu viđeo. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị 
mã hoá cùng với phương pháp và thiết bị giải mã.  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vi nang nhựa amino lõi-vỏ có một vỏ và sản phẩm tiêu dùng có 

mùi thơm dạng lỏng chứa vi nang này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến vi nang nhựa amino lõi-vỏ có một vỏ được làm ổn định bằng 
polyisoxyanat. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm tiêu dùng giàu chất hoạt động bề 
mặt dạng lỏng chứa nước và vi nang nêu trên.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hệ thống lập kế hoạch vận hành và phương pháp lập kế hoạch 

lịch vận hành 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lập kế hoạch vận hành và phương pháp lập kế hoạch lịch 
vận hành được cung cấp mà tạo ra lịch vận hành nhằm cố gắng giảm tác động lên môi 
trường trong việc xem xét phạm vi có thể chấp nhận được của hộ tiêu dùng. Đường cung 
về điện S phù hợp với một trong các biểu đồ của đường cầu D được lưu trữ trước được 
tạo ra bằng cách kết hợp với lượng điện phát từ các nguồn điện khác nhau. Chỉ số tác 
động lên môi trường Ep đối với lượng cung được chỉ ra bởi đường cung S được tính toán 
dựa trên các thông tin tác động lên môi trường được lưu trữ trước. Sau đó, thông tin 
lượng có thể giảm được đối với mỗi đặc trưng giảm điện năng tiêu thụ của mỗi hộ tiêu 
dùng được lưu trữ trước, lượng cần giảm để làm cho đường cung S phù hợp với một biểu 
đồ được xác định trước được tính toán. Lượng cung có thể giảm được được tính toán dựa 
trên thông tin về lượng có thể giảm được, và chỉ số có thể giảm được Dp thu được bằng 
cách chia lượng cung có thể giảm được cho lượng cần giảm được tính toán. Tiếp theo, 
đường cung S được điều chỉnh đến khi nó được xác định là cả hai chỉ số tác động lên 
môi trường Ep và chỉ số có thể giảm được Dp cùng nằm trong các phạm vi tương ứng 
nhất định.  
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(54) Dược phẩm chứa corticosteroit dùng qua đường miệng  

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa corticosteroit được sử dụng qua đường miệng để 
điều trị tình trạng bệnh liên quan đến chứng viêm đường dạ dày-ruột ở đối tượng cần 
điều trị.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa corticosteroit dùng qua đường miệng  

  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa corticosteroit được sử dụng qua đường miệng để 
điều trị tình trạng bệnh liên quan đến chứng viêm đường dạ dày-ruột ở đối tượng cần 
điều trị.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất thực phẩm lỏng và thiết bị sản xuất 

thực phẩm lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thực phẩm lỏng mà có thể làm giảm lượng 
histamin chứa trong thực phẩm lỏng với cấu hình đơn giản. Phương pháp sản xuất thực 
phẩm lỏng này bao gồm bước tiếp xúc với nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh để cho 
thực phẩm lỏng chứa histamin tiếp xúc với nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh để hấp 
phụ histamin này.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
229 

(11) 39624 
(21) 1-2014-01905 (51) 7 H05K  3/42, C23C  18/16, C25D  

3/38,  5/18, H01L  21/288 
(22) 27.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/073727 27.11.2012 (87) WO2013/092131 27.06.2013 
(30) 201110463131.X      21.12.2011 CN 
(71) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

ErasmusstraBe 20, 10553 Berlin, Germany 
(72) MIRKOVIC, Marko (DE), KLOBUS, Marcin (DE), TONG, Terry (CN), CHEN, Ted 

(CN), TANG, Tiger (CN), MOSER, Christoph (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp mạ đồng

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp mạ đồng để chế tạo các bảng mạch in, các đế IC và tương 
tự. Phương pháp nêu trên là thích hợp cho việc điền đầy lỗ-thông theo đúng kết hợp và 
điền đầy các lỗ micro tắc. Phương pháp sử dụng hệ thống ôxy hóa khử và mạ xung 
ngược.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thuốc để điều trị bệnh khớp

  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc điều trị bệnh khớp có hoạt tính ngăn ngừa sự phá hủy sụn 
khớp và có hiệu quả điều trị cao đối với bệnh khớp. Cụ thể, sáng chế đề cập đến thuốc 
điều trị bệnh khớp chứa axit phosphatidic vòng hoặc axit phosphatidic calbaxyclic làm 
thành phần có hoạt tính.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phát hiện lỗi

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống phát hiện sớm những lỗi xảy ra trong mạng lưới phân phối 
điện hạ thế, trong đó có ít nhất hai thiết bị phát hiện mà mỗi thiết bị được đặt vào một 
trong hai cột điện tại đầu cuối của phần của đường dây phân phối điện hạ thế. Mỗi thiết 
bị phát hiện có bộ GPS, nguồn điện liên tục, các phương tiện liên lạc để truyền dữ liệu 
về trạm cơ sở, các cảm biến ăng ten có băng thông từ 1MHz đến 3GHz cho mỗi dây 
trong đường dây điện, bộ xử lý để thu các tín hiệu từ mỗi cảm biến và thu thập các dữ 
liệu liên quan tới trị số cực đại, thời gian của trị số cực đại, trị số cực tiểu, thời gian của 
trị số cực tiểu cho các tín hiệu phóng điện riêng rẽ nằm trong khoảng và bộ xử lý hoặc 
trạm cơ sở được lập trình để phân tích các dữ liệu thu thập được để xác định vị trí xung 
trên một khoảng trị số định trước và ghi lại số lượng của những xung đó tại mỗi vị trí 
trong một khoảng thời gian định trước để cho phép xác định vùng dễ xảy ra lỗi nhất 
trong đường dây phân phối điện.  
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(54) Kit dùng để cải thiện việc nuôi cấy tế bào in vitro chứa chất 

thay thế huyết thanh và các yếu tố không bền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kit dùng để cải thiện việc nuôi cấy tế bào in vitro chứa chất thay thế 
huyết thanh và một hoặc nhiều yếu tố không bền, như yếu tố sinh trưởng, được đóng gói 
riêng trong kit này. Kit theo sáng chế nhằm cải thiện sự sinh trưởng của tế bào trong môi 
trường nuôi cấy so với tế bào được nuôi cấy nhưng không dùng kit theo sáng chế.  
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(54) Phần cấp ép viên để sản xuất hợp kim ferocrom và quy trình 

sản xuất phần cấp ép viên này 

  (57)    Sáng chế đề xuất phần cấp ép viên chứa quặng cromit, ít nhất một muối niken, và silic 
cacbua làm vật liệu chứa cacbon duy nhất và chất khử duy nhất. Sáng chế còn đề xuất 
quy trình để sản xuất phần cấp ép viên bao gồm các bước cung cấp cromit, ít nhất một 
muối niken và silic cacbua, và trộn cromit, ít nhất một muối niken và silic cacbua. Sáng 
chế còn đề xuất việc sử dụng phần cấp ép viên làm nguyên liệu để sản xuất phần cấp 
thiêu kết. Sáng chế còn đề xuất phần cấp thiêu kết ở dưới dạng các viên chứa phần cấp 
ép viên. Sáng chế còn đề xuất các viên được thiêu kết chứa phần cấp thiêu kết. Sáng chế 
còn đề xuất quy trình để sản xuất các viên được thiêu kết. Sáng chế còn đề xuất việc sử 
dụng các viên được thiêu kết làm thành phần của phần cấp nóng chảy. Sáng chế còn đề 
xuất phần cấp nóng chảy bao gồm các viên được thiêu kết. Sáng chế còn đề xuất quy 
trình để sản xuất hợp kim ferocrom. Sáng chế còn đề xuất hợp kim ferocrom có thể thu 
được nhờ phương pháp.  
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(11) 39629 
(21) 1-2014-01923 (51) 7 E04H 12/00 

(22) 12.06.2014 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2014 
(75) 1. Trịnh Minh Khánh  (VN)

407/67/140, đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Bùi Ngọc Châu  (VN) 

83/5 tổ 24A, khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(54) Gạch xây trụ không dùng vữa

  (57)    Sáng chế đề xuất gạch xây trụ không dùng vữa, nhằm mục đích tiết kiệm thời gian xây 
lắp, tạo diện tích bề mặt trụ theo ý muốn, giảm chi phí chăm bón, công tỉa cành, tái sử 
dụng nhiều lần, di chuyển được vị trí của trụ và tạo điểm cho cây bám rễ đồng thời cung 
cấp thêm dưỡng chất từ các rễ phụ, gạch xây trụ bao gồm: một tấm gạch hình vòng cung 
(3) có các lỗ nhỏ (2), ở mặt trong của tấm gạch có lỗ định hình (1) nằm dọc để cắm các 
chốt (4) nhằm cố định các viên gạch lại với nhau.  
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(21) 1-2014-01929 (51) 7 C11D  1/46,  3/18,  17/00,  3/00 

(22) 20.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/073042 20.11.2012 (87) WO 2013/087367 A1 20.06.2013 
(30) 11193972.4     16.12.2011 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) BOARDMAN, Christopher (GB), EBBRELL, Lesley (GB), LEE, Kenneth, Stuart (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hạt chứa hoạt chất thay đổi pha dùng để xử lý vải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hạt có cỡ hạt nằm trong khoảng từ 10nm đến 1000m, trong đó hạt 
chứa vỏ polyme và lõi, trong đó lõi chứa hoạt chất thay đổi pha, là chất có nhiệt độ 
chuyển pha nằm trong khoảng từ 24oC đến 39oC có tác dụng đem lại cảm giác thoải mái 
cho người mặc quần áo lúc ra mồ hôi, trong đó cảm giác này bao gồm cảm nhận về 
hương thơm tươi mát, cảm nhận về nồng độ hương thơm, và sự kết hợp của cả hai cảm 
giác này, trong đó hạt là thành phần của chế phẩm chứa hương liệu.  
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(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6518585 (JP) 
(72) MIYAMURA Takeo (JP), NAMBA Shigenobu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thép không gỉ austenit chịu nhiệt và ống thép không gỉ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép không gỉ austenit chịu nhiệt có thành phần cụ thể chứa Ce và 
Zr và có tỷ lệ Hv1/Hv0 là bằng 1,20 hoặc cao hơn, trong đó Hv1 là độ cứng trung bình 

của vùng nằm trong phạm vi từ bề mặt đến độ sâu theo hướng chiều dày là 50 m và Hv0 
là độ cứng trung bình của phần giữa theo hướng chiều dày. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến ống thép không gỉ được tạo ra từ thép không gỉ austenit chịu nhiệt nêu trên.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
237 

(11) 39632 
(21) 1-2014-01947 (51) 7 C11D  1/46,  3/18,  17/00 

(22) 20.11.2012 (43) 27.10.2014 
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(72) BOARDMAN, Christopher (GB), EBBRELL, Lesley (GB), LEE, Kenneth, Stuart (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm xử lý vải 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hạt có cỡ hạt nằm trong khoảng từ 10 nm đến 1000 m, trong đó 
hạt này bao gồm vỏ polyme và lõi; trong đó lõi chứa hoạt chất thay đổi pha là chất có 
nhiệt độ chuyển pha nhiệt nằm trong khoảng từ 24 đến 390C có tác dụng đem lại sự 
thoải mái cho người mặc quần áo đã được xử lý trong thời gian dài bao gồm cảm giác 
thoải mái, sự mềm mại khi đổ mồ hôi và sự kết hợp của cả hai cảm giác này.  
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(72) GOTO Kunio (JP), TANAKA Yuji (JP), YAMAMOTO Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mối nối ren dạng hình ống có đặc tính mômen xoắn cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mối nối ren dạng hình ống không có các kim loại nặng có hại, có 
độ bền chống ăn mòn, độ kín khí và các đặc tính chống gỉ tốt và không dễ làm cong các 
phần vai ngay cả khi tiến hành nối với mômen xoắn cao được tạo ra bởi chốt (1) và hộp 
(2) mà mỗi chốt và hộp này có bề mặt tiếp xúc bao gồm phần tiếp xúc kim loại không có 
ren có phần bít kín (4a) hoặc (4b) và phần vai (5a) hoặc (5b) và phần có ren (3a) hoặc 
(3b). Bề mặt tiếp xúc của ít nhất một trong số chốt và hộp, các bề mặt của phần bít kín 
và phần vai có lớp phủ bôi trơn thứ nhất (10) ở dạng lớp phủ bôi trơn rắn và bề mặt của 
phần có ren hoặc toàn bộ bề mặt của bề mặt tiếp xúc có lớp phủ bôi trơn thứ hai (11) 
được chọn từ lớp phủ bôi trơn dạng lỏng và lớp phủ bôi trơn rắn. Lớp phủ bôi trơn thứ 
nhất có hệ số ma sát lớn hơn hệ số ma sát của lớp phủ bôi trơn thứ hai, và lớp phủ bôi 
trơn thứ hai này được định vị ở phía trên cùng trong một phần mà trong đó có cả lớp phủ 
bôi trơn thứ nhất và lớp phủ bôi trơn thứ hai.  
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(30) 61/560,731 16.11.2011 US 

61/727,029 15.11.2012 US 
(71) AMGEN INC.   (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, United States of 
America 

(72) HlLL, John Stephen  (AU), HAMBLETT, Kevin J. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể liên hợp kháng thể kháng EGFRvIII-dược chất để điều trị 

rối loạn liên quan đến đột biến làm mất yếu tố sinh trưởng 

biểu mô VIII 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thể liên hợp kháng EGFRvIII-dược chất để điều trị bệnh rối loạn 
liên quan đến đột biến làm mất yếu tố sinh trưởng biều mô VIII như u nguyên bào đệm 
hoặc u sao tự ghép. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm dùng để chẩn đoán và điều trị 
bệnh chứa thể liên hợp theo sáng chế.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
240 

(11) 39635 
(21) 1-2014-01956 (51) 7 A61K  31/352,  36/47, A61P  1/12 
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(71) GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED  (IN) 

Glenmark House, HDO - Corporate Bldg, Wing -A, B. D. Sawant Marg, Chakala 
Andheri (East), Mumbai 400099, India 

(72) DHUPPAD, Ulhas (IN), KHACHANE, Vasant (IN), PATlL, Santosh (IN), SATPUTE, 
Ravindra (IN), DHATRAK, Chandrakant (IN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm không tan trong ruột chứa crofelemer 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm không tan trong ruột dùng qua đường miệng chứa 
crofelemer và tá dược dược dụng để sử dụng trong điều trị bệnh tiêu chảy xuất tiết ở đối 
tượng.  
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(30) PCT/CN2011/084016      14.12.2011 CN 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH) 
(72) HAAS, Ulrich Johannes (DE), HERMANN, Dietrich (DE), SCALLIET, Gabriel Didier 

Ghislain (FR), NEBEL, Kurt (CH), LU, Long (CN), LU, Qiang (CN), YANG, 
Jianzhong (CN), HOFFMAN, Thomas James (US), BEAUDEGNIES, Renaud (BE), 
ZAMBACH, Werner (CH), JACOB, Olivier (FR) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt nấm, phương pháp kiểm soát bệnh ở cây, phương 

pháp bảo vệ chất tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật và động 

vật 

  (57)   Sáng chế đề xuất chế phẩm diệt nấm bao gồm kết hợp của các thành phần A) và B), 
trong đó thành phần A) là hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
và thành phần B) là chất diệt nấm, chất diệt côn trùng hoặc chất diệt cỏ khác. Sáng chế 
còn đề xuất phương pháp kiểm soát bệnh ở cây trên cây trồng hữu ích và phương pháp 
bảo vệ chất tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật và động vật.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.06.2014 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117, Japan 
(72) FURUYA, Masayuki (JP), OGAWA, Tatsuya (JP), NISHIMURA, Takeshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình điều chế axit beta-mercaptocarboxylic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế axit -mercaptocarptoxylic có công thức chung 
(3) dưới đây bao gồm bước cho hydro sunfua, hydroxit kiềm có công thức: XOH (X là 
Na hoặc K), và axit carboxylic không no có công thức chung (1) dưới đây phản ứng dưới 
áp suất khí quyển để thu được dung dịch phản ứng chứa hợp chất có công thức chung (2) 
dưới đây và bước trung hòa dung dịch phản ứng này trong axit. Lượng hydroxit kiềm là 

bằng hoặc lớn hơn tổng lượng mol của axit carboxylic không no và hydro sunfua.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình điều chế axit beta-mercaptocarboxylic 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế axit -mercaptocarboxylic có bước a nhằm cho 
hơp chất có công thức: X1

2S (X1 là hydro, Na hoặc K) hoặc hợp chất có công thức: X2SH 
(X2 là Na hoặc K), hydroxit kiềm có công thức: X3OH (X3 là Na hoặc K), và axit 
carboxylic không no có công thức chung (1) dưới đây phản ứng để thu được dung dịch 
phản ứng bao gồm hợp chất có công thức chung (2) dưới đây và hợp chất có công thức 
chung (3) dưới đây, bước b nhằm trung hòa dung dịch phản ứng thu được ở bước a với 

axit để thu được dung dịch phản ứng bao gồm axit - mercaptocarboxylic có công thức 
chung (4) dưới đây và hợp chất có công thức chung (5) dưới đây, bước c nhằm chưng 

cất-tinh chế dung dịch phản ứng thu được ở bước b nhằm thu được axit -
mercaptocarboxylic có công thức chung (4), và bước d nhằm đưa chất cặn chưng cất bao 
gồm hợp chất có công thức chung (5) ở bước c quay trở lại bước a.  
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(54) Tấm thép mạ bằng cách nhúng nóng dùng cho sản phẩm dập và 

phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép có độ bền cao mạ bằng cách nhúng nóng dùng cho sản 
phẩm dập có độ bền kéo 340MPa hoặc cao hơn và thấp hơn 540MPa. Sáng chế khác biệt 
ở chỗ, trong tấm thép có độ bền cao có một lớp mạ bằng cách nhúng nóng trên bề mặt 
của tấm thép cán nguội, tấm thép cán nguội chứa, tính theo % khối lượng C: 0,0005-
0,005, Si: 0,3 hoặc thấp hơn, Mn: 0,7-3, P: 0,05 hoặc thấp hơn, Ti: 0,01-0,05, Nb: 0 01-
0,04, B: 0,0005-0,003, S: 0,01 hoặc thấp hơn, Al: 0,01-0,3, N: 0,0005-0,01, và phần còn 
lại gồm Fe và các tạp chất không thể tránh khỏi. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
sản xuất tấm thép này.  
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(21) 1-2014-01970 (51) 7 C11D  1/46,  3/18,  17/00 

(22) 20.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/073043 20.11.2012 (87) WO 2013/087368 A1 20.06.2013 
(30) 11193978.1      16.12.2011 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) BOARDMAN, Christopher (GB), EBBRELL, Lesley (GB), LEE, Kenneth, Stuart  (GB)
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hạt chứa hoạt chất thay đổi pha dùng để xử lý vải 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hạt dùng để xử lý vải có kích thước trong khoảng từ 10 nm đến 

1000 m, tốt hơn là từ 50 nm đến 100 m, tốt hơn nữa là từ 0,2 đến 30 m, trong đó hạt 
bao gồm vỏ polymer và lõi; trong đó lõi chứa một hoạt chất thay đổi pha, hoạt chất này 
là một nguyên liệu cỏ nhiệt độ chuyển pha trong khoảng từ 24 đến 39oC. Hạt theo sáng 
chế dùng để mang lại sự tươi mát cho người mặc quần áo đã được xử lý, trong đó hạt là 
một thành phần của chế phẩm chứa một loại hương liệu.  
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(21) 1-2014-01971 (51) 7 C11D  3/20,  17/00,  3/50 
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(86) PCT/EP2012/074894 10.12.2012 (87) WO 2013/087550 A1 20.06.2013 
(30) 11193979.9      16.12.2011 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) BOARDMAN, Christopher (GB), LEE, Kenneth, Stuart (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hoạt chất thay đổi pha được bọc dùng để xử lý vải 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hoạt chất thay đổi pha được bọc, có nhiệt độ chuyển pha trong 
khoảng từ 24 đến 39oC, dùng để nâng cao hiệu quả mang lại của một chất phụ gia hữu 
ích dễ bay hơi được bọc với sự có mặt của một chất phụ gia hữu ích dễ bay hơi không 
được bọc.  
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(21) 1-2014-01972 (51) 7 C11D  1/62,  1/66,  1/835,  3/00,  

3/50,  17/00 
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Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) BOARDMAN, Christopher (GB), LEE, Kenneth, Stuart (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng vải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dưỡng vải chứa:  
(i) tác nhân hữu ích dễ bay hơi bọc trong nang;  
(ii) hoạt chất thay đổi pha bọc trong nang, hoạt chất này có nhiệt độ thay đổi pha từ 24 
đến 39oC; và  
(iii) ít nhất một tác nhân làm mềm vải được chọn từ một tác nhân làm mềm cation, một 
tác nhân làm mềm không ion và các hỗn hợp của chúng; và  
(iv) tác nhân hữu ích dễ bay hơi không bọc trong nang.  
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(72) FONFE, Benjamin (DE), FUSS, Sebastian (DE), WILZ, Frank (DE), JAKOB, Harald 

(DE), WECKBECKER, Christoph (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất xúc tác cho quá trình tổng hợp alkyl mercaptan và quy 

trình sản xuất nó 

  (57)   Sáng chế đề cập tới chất xúc tác trong đó bao gồm vật liệu hỗ trợ và hợp phần oxit có 
chứa ít nhất một kim loại kiềm và vonfram, quy trình điều chế các chất xúc tác này và cả 
quy trình điều chế alkyl mercaptan bằng cách cho các alkanol phản ứng với hyđro 
sunfua với sự có mặt của chất xúc tác đó.  
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(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY  (US) 

1545 Route 22 East P.O. Box 900 Annandale, NJ 08801-0900, United States of 
America 

(72) DAAGE, Michel (US), DAVI, Richard, A. (US), FEDICH, Robert, B. (US), 
PARKERTON, Thomas, F. (US), SISKIN, Michael (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị khai thác dầu mỏ ngoài khơi và quy trình tách khí 

ngoài khơi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khai thác dầu mỏ ngoài khơi bao gồm tổ hợp làm sạch khí 
tự nhiên hấp thụ amin vòng để phân tách các khí axit ra khỏi khí dầu mỏ khai thác được 
và đề cập tới quy trình hấp thụ chọn lọc các thành phần khí axit thông thường từ hỗn 
hợp khí hyđrocacbon có chứa cả các thành phần axit và các thành phần khí không có 
đặc tính axit, quy trình được thực hiện trong bộ phân tách khí được đặt trong thiết bị 
khai thác ngoài khơi. Chất hấp thụ được sử dụng trong quy trình gồm có ete amin án ngữ 
không gian mạnh. Quy trình có khả năng loại bỏ chọn lọc H2S từ hỗn hợp khí có chứa cả 
CO2 ngoài các thành phần hyđrocacbon.  
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(22) 05.12.2012 (43) 27.10.2014 
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European Regional Centre Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford Surrey 
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(72) DE FRAINE, Paul John (GB), SPINNEY, Mark (GB), WHITTINGHAM, William Guy 
(GB), ZELAYA, Ian Zlexei (GB), REES, Anne Mary (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm để bảo vệ cây trồng khỏi các tác hại của chất diệt 

cỏ dẫn xuất sulphonanilit, phương pháp bảo vệ vụ mùa của 

cây trồng hữu ích và phương pháp trừ cỏ dại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phảm để bảo vệ cây trồng khỏi tác hại của một số chất diệt cỏ 
dẫn xuất từ sulphonanilit cũng như phương pháp bảo vệ mùa màng của cây trồng hữu ích 
khỏi các tác hại của chất diệt cỏ này và phương pháp trừ cỏ dại trong vụ mùa của cây 
trồng hữu ích.  
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(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel (CH) 
(72) TALON, Paseal (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo khí dung và phương pháp phát hiện sự hít vào của 

người dùng qua thiết bị này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo khí dung được cấu hình cho người dùng hít khí dung 
được tạo ra, thiết bị bao gồm: phần tử gia nhiệt được gia nhiệt để đốt nóng chất nền tạo 
ra khí dung; nguồn điện liên kết với phần tử gia nhiệt; và bộ điều khiển liên kết với phần 
tử gia nhiệt và với nguồn điện, trong đó bộ điều khiển được cấu hình để điều khiển điện 
được cấp cho phần tử gia nhiệt từ nguồn điện để duy trì nhiệt độ của phần tử gia nhiệt ở 
nhiệt độ đích, và được cấu hình để kiểm soát thay đổi nhiệt độ của phần tử gia nhiệt hoặc 
thay đổi nguồn cấp điện cho phần tử gia nhiệt để phát hiện thay đổi lưu lượng không khí 
qua phần tử gia nhiệt thể hiện sự hít vào của người dùng.  
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Hẻm 146, nhà số 14, đường 21/8 Phước Mỹ, Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy chế tác khối cầu và máy đánh bóng khối cầu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy chế tác khối cầu bao gồm: bánh xe chủ động (2) được lắp trên 
trục xoay (4) có khả năng nghiêng qua lại để đổi hướng khối cầu, trục này được lắp trên 
khung (5) để điều chỉnh chiều rộng ép của bánh xe chủ động và ống cho trục xoay bánh 
xe, các bộ phận này được lắp trên sườn (12) của ống xoay bánh xe chủ động, các bánh 
xe đỡ khối cầu (3) ở hai bên khối cầu được lắp trên gối đỡ bánh xe (16) qua các thanh 
đỡ (17) ở điểm lắp ghép 18, bộ phận mài (6) được dẫn động bởi động cơ mài (7) lắp trên 
khung nâng hạ máy mài (16) và chốt nâng hạ máy mài (14) trên khung động cơ máy 
mài (13), sườn đỡ ống xoay (19), thanh điều chỉnh (20). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến máy mài khối cầu bao gồm các bộ phận tương tự máy chế tác đá.  
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(72) CHER, Tse Suah (SG) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu gom trên sàn nhà

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu gom trên sân nhà và phương pháp ngăn chặn sự truyền chất 
lưu. Chất lưu có thể là chất khí hoặc chất lỏng. Cơ cấu gom trên sàn nhà bao gồm đầu 
vào để tiếp nhận chất lỏng vào cơ cấu gom trên sàn nhà; đầu ra để truyền chất lỏng từ cơ 
cấu gom trên sàn nhà; hốc chứa bao gồm một phần máng trên nền, hốc chứa để tạo sự 
nối thông chất lưu từ đầu vào đến đầu ra; chi tiết phân chia kéo dài vào trong hốc chứa, 
chi tiết phân chia được bố trí để phân chia phần máng trên nền thành ít nhất là hai hốc 
chứa nhỏ, hai hốc chứa nhỏ này được nối thông chất lỏng với nhau; và trong đó các hốc 
chứa nhỏ có khả năng giữ lại chất lỏng trong phần máng trên nền.  
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Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) KEHLER, Jan (DK), NIELSEN, Jacob (DK), PUESCHL, Ask (DK), KILBURN, John 

Paul (GB), LANGGAARD, Morten (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất quinolin có tác dụng làm chất ức chế enzym 

phosphodiesteraza 10A (PDE10A) và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất quinolin có công thức (I) có tác dụng làm chất ức chế 
enzym phosphodiesteraza 10A (PDE 10A), và các hợp chất này là hữu ích để điều trị các 
rối loạn thoái hóa thần kinh và tâm thần. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp chất có tính 
chọn lọc đối với PDE10 cao hơn so với các kiểu phụ PDE khác. Sáng chế còn đề cập đến 
dược phẩm chứa hợp chất theo sáng chế và hợp chất theo sáng chế dùng để điều trị các 
rối loạn.  
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NISHIKORI, Masanori  (JP), FUKUSHIMA, Hironori  (JP), KIKUCHI, Naoki  (JP), 
SUZUKI, Norihiko (JP), TANAKA, Kotaro  (JP), YAMAMOTO, Kazuhito (JP), 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp xử lý sơ bộ sắt nóng chảy

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sơ bộ sắt nóng chảy trong đó nguồn nhiệt để hòa 
tan các mảnh kim loại phế liệu được đảm bảo một cách hữu hiệu để cải thiện năng suất 
sắt trong khi làm giảm hàm lượng phospho một cách hữu hiệu bằng cách làm giảm 
lượng dung môi nóng chảy được sử dụng trong quá trình khử silic, quá trình khử 
phospho và quá trình khử cacbon. Theo phương pháp xử lý sơ bộ sắt nóng chảy bằng 
cách tiến hành quá trình khử silic và quá trình khử phospho sắt nóng chảy với lò thổi 
kiểu bình chứa, sắt nóng chảy trước hết được nạp vào lò thổi kiểu bình chứa để tiến hành 
khử silic và sau đó tiến hành loại bỏ xỉ trung gian và sau đó dung môi nóng chảy trên cơ 
sở vôi được bổ sung vào bình chứa trong khi thổi oxy để tiến hành quá trình khử 
phospho sắt nóng chảy và sau đó sắt nóng chảy chưa được xử lý được nạp vào bình chứa 
để tiến hành quá trình khử silic và sau đó các quá trình xử lý được nêu trên được tiến 
hành lặp lại với cùng một bình chứa.  
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(11) 39651 
(21) 1-2014-02022 (51) 7 C07D  413/10,  413/12, A61K  

31/5377, A61P  25/16,  25/28 
(22) 04.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/074351 04.12.2012 (87) WO2013/083557 13.06.2013 
(30) 11191997.3      05.12.2011 EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) TRABANCO-SUAREZ, AndrÐs, Avelino (ES), GIJSEN, Henricus, Jacobus, Maria 

(NL), SURKYN, Michel (BE), PROKOPCOVA, Hana (SK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 6-diflometyl-5,6-dihydro-2H-[1,4]oxazin-3-amin, dược 

phẩm chứa hợp chất này và quy trình bào chế dược phẩm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 6-diflometyl-5,6-dihydro-2H-[1,4]oxazin-3- amin có tác 
dụng làm chất ức chế beta-secretaza, còn được gọi là enzym phân cắt dạng tinh bột vị trí 
beta, BACE, BACE1, Asp2, hoặc memapsin2. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm 
chứa hợp chất này, quy trình điều chế hợp chất và dược phẩm, và hợp chất và dược phẩm 
này được dùng để ngăn ngừa và điều trị các rối loạn liên quan đến beta-secretaza, như 
bệnh Alzheimer (AD), chứng suy giảm nhận thức nhẹ, tình trạng lão suy, bệnh sa sút trí 
tuệ, bệnh sa sút trí tuệ do thể Lewy, bệnh mạch máu não dạng tinh bột, bệnh sa sút trí 
tuệ da nhồi máu, hội chứng Down, bệnh sa sút trí tuệ có liên quan đến đột quy, bệnh sa 
sút trí tuệ có liên quan đến Parkinson và bệnh sa sút trí tuệ có liên quan đến dạng tinh 
bột beta.  
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(11) 39652 
(21) 1-2014-02025 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437 

(22) 10.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/074978 10.12.2012 (87) WO2013/087579 20.06.2013 
(30) 11193011.1      12.12.2011 EP 
(71) 1. BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
2. BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 

(72) SCHULZE, Volker (DE), KOSEMUND, Dirk (DE), WENGNER, Antje Margret (DE), 
SIEMEISTER, Gerhard (DE), STOCKIGT, Detlef (DE), BRUENING, Michael (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất triazolopyridin được thế, phương pháp điều chế, dược 

phẩm và chế phẩm phối hợp chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I):  
 

  
 

trong đó R1, R2, R3, R4, R5 là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp điều chế hợp chất nêu trên cũng như các hợp chất trung gian hữu ích 
dùng trong phương pháp điều chế này. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm và chế phẩm 
kết hợp chứa hợp chất nêu trên để phòng và điều trị bệnh.  
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(11) 39653 
(21) 1-2014-02026 (51) 7 A61K  39/395 

(22) 19.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/065872 19.11.2012 (87) WO/2013/078135 30.05.2013 
(30) 61/562,245 21.11.2011 US 

61/562,728 22.11.2011 US 
(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, USA 
(72) TARCSA, Edit (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Globulin miễn dịch vùng biến đổi kép kháng IL-1 và chế phẩm 

chứa globulin miễn dịch vùng biến đổi kép kháng IL-1 này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến protein gắn kết IL-1 và IL-1 và việc sử dụng chúng trong chế 
phẩm và phương pháp điều trị, phòng và chẩn đoán các bệnh liên quan đến IL-1 và để 

phát hiện IL-1 và IL-1 trong tế bào, mô, mẫu xét nghiệm và chế phẩm.  
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(11) 39654 
(21) 1-2014-02028 (51) 7 A23L  2/00,  2/38, C12C  7/04 

(22) 03.09.2012 (43) 27.10.2014 
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(30) 2011-255369      22.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2014 
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203 Japan 
(72) TERANISHI, Takeshi (JP), MOTOHASHI, Itsuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ uống vị bia không chứa cồn và phương pháp sản xuất đồ 

uống này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến đồ uống vị bia không chứa cồn có hương vị đậm đà, phương pháp 
sản xuất đồ uống này và hèm rượu được sử dụng trong phương pháp sản xuất này.  
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(22) 19.11.2012 (43) 27.10.2014 
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1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203 Japan 
(72) TERANISHI, Takeshi (JP), MOTOHASHI, Itsuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ uống có vị bia, có tổng lượng thành phần chiết thấp, có độ 

pH được điều chỉnh và phương pháp sản xuất đồ uống này 

  (57)    Sáng chế đề xuất đồ uống có vị bia có tổng lượng (các) thành phần chiết thấp, có độ pH 
được điều chỉnh đến một khoảng cụ thể để tạo ra cảm giác mạnh với đồ uống này. Ngoài 
ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất đồ uống có vị bia này, và phương 
pháp có liên quan khác.  
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(21) 1-2014-02031 (51) 7 A23L  2/00,  2/38 

(22) 03.09.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/072314      03.09.2012 (87) WO/2013/077055 30.05.2013 
(30) 2011-254874      22.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2014 
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203 Japan 
(72) TERANISHI, Takeshi (JP), MOTOHASHI, Itsuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ uống có hương vị bia không chứa cồn, phương pháp sản 

xuất để tạo ra đồ uống này và nước ủ men để tạo ra đồ uống 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ uống có hương vị bia không chứa cồn có hàm lượng saccarit 
thấp, hàm lượng calo thấp và có vị hoàn thiện được cải thiện. Sáng chế đề cập đến đồ 
uống có hương vị bia không chứa cồn có hàm lượng axit alpha nằm trong khoảng cụ thể 
và tổng lượng các thành phần của dịch chiết nằm trong khoảng cụ thể. Sáng chế cũng đề 
xuất phương pháp sản xuất để tạo ra đồ uống này và nước ủ men để tạo ra đồ uống này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2014 
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1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203 Japan 
(72) TERANISHI, Takeshi (JP), MOTOHASHI, Itsuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ uống có hương vị bia không chứa cồn có vị ổn định, phương 

pháp sản xuất để tạo ra đồ uống này và nước ủ men để tạo ra 

đồ uống này 

  (57)    Mục đích của sáng chế là tạo ra đồ uống có vị bia không chứa cồn có vị Shimari. Sáng 
chế đề cập đến đồ uống có hương vị bia không chứa cồn có tỷ lệ của polyphenol so với 
tổng lượng các thành phần của dịch chiết nằm trong khoảng cụ thể. Sáng chế cũng đề 
xuất phương pháp sản xuất để tạo ra đồ uống này và nước ủ men để tạo ra đồ uống này.  
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(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) CHOPRA-GANDHI, Seema (GB), GREEN, Andrew, David (GB), PARRY, Alyn, 

James  (GB), WELLS, John, Francis (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng đẳng hướng

  (57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng đẳng hướng với pH trong chai nằm 
trong khoảng từ 6,0 đến nhỏ hơn 7, chế phẩm này chứa nước và: a) lên tới 60% trọng 
lượng chất hoạt động bề mặt có tác dụng tẩy rửa bao gồm ít nhất 5% trọng lượng chất 
hoạt động bề mặt sulfat và/hoặc sulfonat dạng anion chứa axit hoạt động bề mặt được 
trung hoà bằng một hoặc nhiều chất mà pKa của axit liên hợp lớn hơn 2 đơn vị so với 
pH trong chai của chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng,  
b) ít nhất 0,3% trọng lượng axit béo được trung hoà một phần bằng một hoặc nhiều chất 
mà pKa của axit liên hợp lớn hơn 2 đơn vị so với pH trong chai của chế phẩm tẩy rửa 
dạng lỏng,  
c) ít nhất 1,0% trọng lượng, tốt nhất là ít nhất 0,8% trọng lượng trietanolamin 
(triethanolamine, T'EA), và  
d) ít nhất 0,5% trọng lượng polyme loại bỏ vết bẩn (soil release polymer, SRP). 
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(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 
(72) SASAKI Kazutaka (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Mỹ phẩm nhũ tương dạng nước trong dầu dùng cho da 

  (57)   Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm nhũ tương dạng nước trong dầu dùng cho da chứa các 
thành phần từ (a) đến (e):  
(a) nước với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 50% trọng lượng  
(b) etanol với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 20% trọng lượng  
(c) thành phần dầu dễ bay hơi với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 50% trọng lượng  
(d) carboxy dexyl trisiloxan có công thức (1) với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 5% 
trọng lượng  
 

  
 
(e) ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm titan dioxit kỵ nước, kẽm oxit kỵ 
nước và sắt oxit kỵ nước với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 50% trọng lượng. 
Mục đích của sáng chế là đề xuất mỹ phẩm nhũ tương dạng nước trong dầu dùng cho da 
chứa thành phần (e) dạng bột không đem lại cảm giác thiếu mịn màng theo thời gian sau 
khi dùng trên da, đồng thời có độ thích ứng tốt với da khi dùng và được cải thiện về độ 
bám dính sau khi bôi lên da.  
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(71) 1. BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany 
2. BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Germany 

(72) BROHM, Dirk (DE), HEROULT, Melanie (FR), COLLIN, Marie-Pierre (FR), 
HUBSCH, Walter (DE), LOBELL, Mario  (DE), LUSTIG, Klemens (DE), 
GRUNEWALD, Sylvia (DE), BOMER, Ulf (DE), VOHRlNGER, Verena (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Benzothienyl-pyrolotriazin được thế hai lần, quy trình điều 

chế chúng và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất 5-(1-benzothiophen-2-yl)pyrrolo[2,1-f] [1,2,4]triazin-
4-amin được thế có công thức (I)  

 

  
 

trong đó, R1 là hydrogen, clo, metyl hoặc metoxy, R2 là hydro hoặc metoxy, với điều 
kiện rằng ít nhất một trong số R1 và R2 không phải là hydro, G1 là clo, (C1-C4)-alkyl, 
(C1-C4)-alkoxycarbonyl, aza-heteroaryl có 5 cạnh hoặc nhóm -CH2-OR3, -CH2-NR4R5 
hoặc -C(=O)- NR4R6 và G2 là clo, xyano, (C1-C4)-alkyl hoặc nhóm -CR8AR8B-OH, - CH2-
NR9R10, -C(=O)-NR11R12 hoặc -CH2-OR15, có hoạt tính ức chế protein tyrosin kinaza, 
đến quy trình điều chế các hợp chất này, đến dược phẩm chứa các hợp chất này. Các 
hợp chất và dược phẩm này là hữu hiệu để điều trị các rối loạn tăng sinh tế bào, cụ thể 
là bệnh ung thư và bệnh khối u.  
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(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) PLOJOUX, Julien (CH), GRElM, Olivier (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo khí dung, phương pháp sử dụng nó và kit bao gồm 

thiết bị này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo khí dung (10) và phương pháp sử dụng thiết bị này. 
Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: đưa bộ phận đốt nóng (90) của thiết bị 
tạo khí dung vào trong tiếp xúc với chất nên tạo khí dung (30), gia nhiệt cho bộ phận đốt 
nóng (90) đến nhiệt độ thứ nhất để đốt nóng chất nền tạo khí dung (30) đủ để tạo thành 
khí dung; tháo bộ phận đốt nóng ra khỏi chất nền tạo khí dung và gia nhiệt bộ phận đốt 
nóng này đến nhiệt độ thứ hai cao hơn nhiệt độ thứ nhất, để giải phóng bằng nhiệt các 
vật liệu hữu cơ bám vào hoặc lắng đọng trên bộ phận đốt nóng.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
267 
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(21) 1-2014-02075 (51) 7 A01N  25/28,  25/04,  43/653, A01P  

3/00 
(22) 20.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/084010     20.12.2012 (87) WO 2013/100117 A1 04.07.2013 
(30) 2011-284974     27.12.2011 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan 
(72) TANAKA, Takuya (JP), UEDA, Nobuhito (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vi nang chứa hoạt chất diệt nấm và phương pháp kiểm soát 

bệnh ở thực vật sử dụng vi nang này, hạt gắn vi nang và 

phương pháp sản xuất hạt gắn vi nang này 

  (57)     Sáng chế đề xuất vi nang để kiểm soát bệnh ở thực vật. Vi nang theo sáng chế là loại vi 
nang mà vật liệu lõi chứa hoạt chất diệt nấm được bao bọc bên trong vật liệu vỏ. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp kiểm soát bệnh ở thực vật sử dụng vi nang này, hạt 
gắn vi nang và phương pháp sản xuất hạt gắn vi nang này.  
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(21) 1-2014-02082 (51) 7 A61L  15/16, A61K  31/734,  45/00,  

47/04,  47/12,  47/22,  47/34, A61L  
27/00, A61P  7/04 

(22) 22.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/080339  22.11.2012 (87) WO/2013/077414 30.05.2013 
(30) 2011-258268      25.11.2011 JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.  (JP) 

115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima 772-8601, Japan 
(72) FUKUDA, Tatsuru (JP), TAMURA, Hirofumi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm rắn dùng để chống dính sau phẫu thuật hoặc làm 

tác nhân cầm máu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm rắn chứa tác nhân gel hóa, muối của kim loại hóa trị hai 
và ít nhất một thành phần được chọn từ nhóm bao gồm axit hữu cơ và axit vô cơ và 
polyetylen glycol. Dược phẩm này được dùng để chống dính sau phẫu thuật hoặc làm tác 
nhân cầm máu.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
269 

(11) 39664 
(21) 1-2014-02083 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 23.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/KR2012/009972 23.11.2012 (87) WO/2013/077665 30.05.2013 
(30) 61/563,678 25.11.2011 US 

10-2012-0034093 02.04.2012 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) PARK, Young-O (KR), KIM, Chan-yul (KR), CHOI, Kwang-Pyo (KR), PARK, Jeong-

hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã ảnh

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã ảnh để quản lý bộ đệm 
của bộ giải mã. Phương pháp mã hóa ảnh theo sáng chế bao gồm các bước: xác định 
kich thước lớn nhất của bộ đệm cần thiết để giải mã mỗi khung ảnh bằng bộ giải mã; 
xác định số lượng khung ảnh cần sắp xếp lại và thông tin trễ của khung ảnh có sự sai 
lệch lớn nhất giữa thứ tự mã hóa và thứ tự hiển thị từ các khung ảnh tạo ra chuỗi ảnh dựa 
vào thứ tự mã hóa của mỗi khung ảnh tạo ra chuỗi ảnh. Thứ tự mã hóa của các khung 
tham chiếu được tham chiếu bởi các khung ảnh, thứ tự hiển thị của các khung ảnh, thứ tự 
hiển thị của các khung tham chiếu, và cú pháp thứ nhất biểu thị số lượng lớn nhất của bộ 
đệm, cú phảp thứ hai biểu thị số lượng khung ảnh cần sắp xếp lại, cú pháp thứ ba biểu 
thị thông tin trễ được thêm vào tập hợp thông số chuỗi bắt buộc, tức là tập hợp thông tin 
liên quan đến việc mã hóa của chuỗi ảnh.  
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(11) 39665 
(21) 1-2014-02084 (51) 7 A61L  15/42,  15/60 

(22) 20.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/008170    20.12.2012 (87) WO2013/099175 04.07.2013 
(30) 2011-285292    27.12.2011 JP 
(71) LIVEDO CORPORATION  (JP) 

45-2, Handaotsu, Kanadacho, Shikokuchuo-shi, Ehime, 7990122, Japan 
(72) OTA, Yoshihisa (JP), NISHIDA, Motoko (JP), IKEUCHI, Masatoshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật phẩm hấp thụ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật phẩm hấp thụ có tốc độ hấp thụ ở mức cao, không có khả năng 
làm cho chất lỏng được giữ trên bề mặt tiếp xúc với da, mang lại cảm giác khô tuyệt vời 
và không có khả năng làm cho dịch thể được tiết ra quay trở lại. Sáng chế đề xuất vật 
phẩm hấp thụ bao gồm phần hấp thụ gồm có ít nhất một lớp hấp thụ, trong đó bột nhựa 
hấp thụ nước thỏa mãn các yêu cầu từ (a) đến (d) sau đây được bố trí ở lớp trên cùng của 
phần hấp thụ: (a) mật độ khối: nằm trong khoảng từ 0,45 đến 0,62g/ml, (b) tốc độ hấp 
thụ bằng phương pháp xoáy: nằm trong khoảng từ 20 đến 50 giây; (c) tốc độ đi qua của chất 
lỏng chịu tải: 10 giây hoặc ít hơn; và (d) tỷ lệ chặn sự hấp thụ hơi ẩm: 5% hoặc ít hơn.  
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(11) 39666 
(21) 1-2014-02085 (51) 7 A61F  13/532, C08F  2/44 

(22) 20.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/008168     20.12.2012 (87) WO2013/099174 04.07.2013 
(30) 2011-285291     27.12.2011 JP 
(71) LIVEDO CORPORATION  (JP) 

45-2, Handaotsu, Kanadacho, Shikokuchuo-shi, Ehime, 7990122, Japan 
(72) OTA, Yoshihisa (JP), NISHIDA, Motoko (JP), IKEUCHI, Masatoshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bột nhựa hấp thụ nước và bộ phận hấp thụ và vật phẩm hấp thụ 

chứa bột nhựa hấp thụ nước này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phần hấp thụ có tốc độ hấp thụ ở mức cao, không có khả năng làm 
cho chất lỏng được giữ trên bề mặt tiếp xúc với da, mang lại cảm giác khô tuyệt vời, và 
không có khả năng làm cho dịch thể được tiết ra quay trở lại, và bột nhựa hấp thụ nước 
có thể được sử dụng phù hợp trong phần hấp thụ. Bột nhựa hấp thụ nước theo sáng chế 
được đặc trưng ở chỗ bột nhựa này thỏa mãn các yêu cầu từ (a) đến (d) sau đây: (a) mật 
độ khối: nằm trong khoảng từ 0,45 đến 0,62g/ml; (b) tốc độ hấp thụ bằng phương pháp 
xoáy: nằm trong khoảng từ 20 đến 50 giây; (c) tốc độ đi qua của chất lỏng chịu tải: 10 
giây hoặc ít hơn; và (d) tỷ lệ chặn sự hấp thụ hơi ẩm: 5% hoặc ít hơn. Phần hấp thụ theo 
sáng chế sử dụng bột nhựa hấp thụ nước theo sáng chế. Sáng chế cũng đề cập đến vật 
phẩm hấp thụ chứa phần hấp thụ theo sáng chế.  
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(21) 1-2014-02093 (51) 7 A61K  8/19,  8/34,  8/86, A61Q  
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(22) 23.10.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/077286     23.10.2012 (87) WO2013/077127 30.05.2013 
(30) 2011-257057     25.11.2011 JP 
(71) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8644, Japan 
(72) YOSHIE Makoto (JP), SANO Hiroshi (JP), IIIZUMI Goutarou (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng và chế phẩm thúc đẩy bù khoáng cho 

răng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng và chế phẩm thúc đẩy sự bù khoáng cho 
răng có tác dụng rất tốt trong việc thúc đẩy sự bù khoáng cho răng và hiệu quả trong 
việc bảo vệ khoang miệng. Chế phẩm chăm sóc răng theo sáng chế chứa (A) vi hạt canxi 

cacbonat có đường kính hạt ban đầu trung bình là 1m hoặc nhỏ hơn và (B) polyetylen 
glycol có mức polyme hoá cao. Chế phẩm chăm sóc răng này còn chứa (C) erytritol và 
(D) hợp chất chứa flo. Chế phẩm thúc đẩy sự bù khoáng cho răng theo sáng chế chứa 

(A) vi hạt canxi cacbonat có đường kính hạt ban đầu trung bình là 1 m hoặc nhỏ hơn và 
(B) polyetylen glycol có mức polyme hoá cao.  
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(21) 1-2014-02100 (51) 7 C07D  209/10,  209/14,  209/16 

(62) 1-2012-01806   
(22) 20.12.2010 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/DK2010/050348 20.12.2010 (87) WO 2011/076212 30.06.2011 
(30) 61/289,530      23.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2014 
(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) THERKELSEN, Frans (DK), ROCK, Michael, Harold (GB), TREPPENDAHL, Svend 

(DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình điều chế N-(2-(6-flo-1H-indol-3-yl)etyl)-3-(2,2,3,3-

tetraflopropoxy)benzylamin và muối dược dụng của nó 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy tnnh điều chế N-(2-(6-flo-1H-indol-3-yl)etyl)-3-(2,2,3,3-
tetraflopropoxy)benzylamin và muối dược dụng của nó.  
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(11) 39669 
(21) 1-2014-02101 (51) 7 F03B  17/06,  7/00, F03D  3/06 

(22) 27.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/080530   27.11.2012 (87) WO2013/080933 06.06.2013 
(30) 2011-261057      29.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2014 
(71) 1. TECH CORPORATION CO., LTD.  (JP) 

2-6, Mikawa-cho, Naka-ku, Hiroshima-City, Hiroshima 730-0029 Japan 
2. FAINE ELECTRONIC INC.  (JP) 
48-4, Fukudaazaomachi, Shinchi-machi, Soma-gun, Fukushima 979-2708 Japan 

(72) YAMASAKI, Akira (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tạo năng lượng

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo năng lượng. Được đề xuất là thiết bị tạo năng lượng có 
hiệu suất quay cao. Thiết bị tạo năng lượng (1) bao gồm: trục cố định (20) có bánh răng 
trục cố định (21) trên mặt chu vi của nó; bánh răng hành tinh thứ nhất (31a) và bánh 
răng hành tinh thứ hai (31b) được liên kết với bánh răng trục cố định (21) qua bánh răng 
trung gian tương ứng (50a, 50b) và xoay xung quanh trục cố định (20); trục quay cánh 
nửa vòng thứ nhất (32a) được cố định vào bánh răng hành tinh thứ nhất (31a); trục quay 
cánh nửa vòng thứ hai (32b) được cố định vào bánh răng hành tinh thứ hai (31b); cánh 
quay nửa vòng thứ nhất (30a) và cánh quay nửa vòng thứ hai (30b) được cố định vào trục 
quay cánh nủa vòng thứ nhất (32a) và trục quay cánh nửa vòng thứ hai (32b) tương ứng; 
và bánh răng xoay cánh (40) mà mỗi trục quay cánh nửa vòng thứ nhất (32a) và trục 
quay cánh nửa vòng thứ hai (32b) được liên kết trượt với nó và nó quay trên trục cố định 
(20). Thiết bị tạo năng lượng (1) còn bao gồm: bánh răng ra quay được (60) trực tiếp 
hoặc giãn tiếp khớp với bánh răng xoay cánh (40); và thiết bị biến đổi năng lượng (70) 
để tạo năng lượng nhờ chuyển động quay của bánh răng ra (60).  
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(21) 1-2014-02103 (51) 7 C03B  33/09,  25/08,  35/00 

(22) 08.01.2013 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/KR2013/000136 08.01.2013 (87) WO/2013/105773 A1 18.07.2013 
(30) 10-2012-0002573       09.01.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2014 
(71) LAMINEX CO., LTD.  (KR) 

2-26, Yongseong-1gil, Anjung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 451-883 Republic of 
Korea 

(72) KIM, Pyoeon (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xử lý cạnh mép của tấm kính 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý cạnh mép của tấm kính, và cụ thể hơn, đề cập 
đến phương pháp xử lý cạnh mép của tấm kính cỡ lớn được sử dụng làm các máy thu 
hình tinh thể lỏng và tương tự bằng phương tiện xử lý nhiệt, và thiết bị xử lý cạnh mép 
của tấm kính. Phương pháp xử lý cạnh mép của tấm kính theo sáng chế khác biệt ở chỗ 
bằng cách cắt cạnh mép của tấm kính được làm lạnh trong khi tiếp xúc và di chuyển chi 
tiết được nung nóng dọc theo cạnh mép của tấm kính được làm lạnh.  
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(21) 1-2014-02113 (51) 7 H04N  7/26,  7/32,  7/46,  7/50 

(22) 18.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/076010 18.12.2012 (87) WO2013/102560 11.07.2013 
(30) 12305020.5       06.01.2012 EP 
(71) THOMSON LICENSING   (FR) 

1-5 Rue Jeanne D'Arc, F-92130 Issy Les Moulineaux, France 
(72) OLIVIER, Yannick (FR), TOUZE, David  (FR), BORDES, Philippe  (FR), HlRON, 

Franck  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa viđeo HDR cùng với viđeo LDR, 

phương pháp và thiết bị tái cấu trúc một trong số viđeo HDR 

và viđeo LDR được mã hóa cùng nhau và phương tiện lưu trữ 

không chuyển tiếp 

  (57)    Các tác giả sáng chế đã nhận ra rằng việc biểu diễn nội dung viđeo dải động cao HDR 
bằng cách sử dụng nội dung viđeo dải động thấp LDR và phần dư HDR không phải là 
không có vấn đề. Do đó, sáng chế đề xuất việc biểu diễn nội dung HDR bằng cách sử 
dụng nội dung LDR, phần dư LDR và dữ liệu chiếu sáng chung. Cụ thể là, sáng chế đề 
xuất phương pháp mã hóa viđeo HDR có dải động cao cùng với viđeo LDR, viđeo LDR 
cung cấp mô tả dải động thấp của nội dung viđeo HDR, phương pháp này bao gồm việc 
sử dụng các phương tiện xử lý để mã hóa một video của viđeo LDR và viđeo LDR khác 
được tách ra từ video HDR một cách độc lập với viđeo khác của video LDR và viđeo 
HDR và mã hóa dự đoán viđeo khác bằng cách sử dụng một viđeo làm tham chiếu và mã 
hóa không tổn hao dữ liệu chiếu sáng chung còn được tách từ viđeo HDR. Sáng chế có 
ưu điểm rằng việc dự đoán là ổn định hơn và các thiết bị dự đoán tối ưu một cách tổng 
thể được tìm ra một cách dễ dàng hơn.  
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(72) JANG, Dong Gyu (KR), ROH, Soo Gyun (KR), KIM, Jong Hyo (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật liệu quang thioepoxy, phương pháp sản xuất và thấu kính 

quang thioepoxy từ vật liệu này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm có thể polyme hóa được của vật liệu quang thioepoxy và 
phương pháp sản xuất vật liệu quang thioepoxy. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến vật liệu 
quang thioepoxy chất lượng cao, màu sáng, trong suốt tránh được tính không ổn định 
màu, đây là vấn đề gặp phải ở vật liệu quang thioepoxy thông thường. Chế phẩm có thể 
polyme hóa được chứa hợp chất thioepoxy. Hàm lượng epithioclohyđrin trong hợp chất 
thioepoxy được giới hạn bằng 1% trọng lượng hoặc thấp hơn. Theo sáng chế, hàm lượng 
epiclohyđrin trong nguyên liệu khởi đầu để tổng hợp nên hợp chất thioepoxy hoặc hàm 
lượng epithioclohyđrin trong hợp chất thioepoxy có thể được kiểm soát, sao cho vấn đề 
về tính không ổn định màu gặp phải trong vật liệu quang thioepoxy thông thường có thể 
được giải quyết một cách dễ dàng. Vật liệu quang thioepoxy theo sáng chế có thể được 
sản xuất một cách dễ dàng với năng suất cao. Vật liệu quang thioepoxy theo sáng chế có 
thể được sử dụng rộng rãi làm vật liệu thay thế cho vật liệu quang thông thường trong 
các lĩnh vực khác nhau.  
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(21) 1-2014-02118 (51) 7 B22D  11/10,  41/50 

(22) 28.12.2012 (43) 27.10.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.06.2014 
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2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) AWAJIYA Yutaka (JP), KUBOTA Jun (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vòi phun nhúng chìm để đúc liên tục, phương pháp tạo ra vòi 

phun này và phương pháp đúc liên tục sử dụng vòi phun này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòi phun nhúng chìm đúc liên tục có đặc tính chống nứt vỡ và đặc 
tính ngăn chặn sự bám dính alumin và phương pháp đúc liên tục sử dụng vòi phun. Vòi 
phun nhúng chìm đúc liên tục được tạo ra có một cặp lỗ xả gần với đáy và trên các bên 
của bề mặt thành trong tạo thành đường dòng dạng hình trụ đối với kim loại nóng chảy 
và đối xứng hai bên với đường tâm giữa. Vòi phun nhúng chìm được kết cấu liên tục trên 
toàn bộ hướng chiều cao của nó sử dụng vật liệu B. Bề mặt thành trong bao gồm vùng 
(B) được tạo ra sử dụng vật liệu B và vùng (A) được tạo ra sử dụng vật liệu khác với vật 
liệu B. Tỷ lệ giãn nở nhiệt theo chiều dài ở nhiệt độ 1500oC của vật liệu tạo thành vùng 
(A) lớn hơn so với tỷ lệ giãn nở nhiệt theo chiều dài ở nhiệt độ 1500oC của vật liệu B. Sự 
chênh lệch giữa trị số trung bình theo hướng chiều cao của tỷ lệ giãn nở nhiệt theo chiều 
dài của bề mặt thành trong ở nhiệt độ 1500oC và trị số trung bình theo hướng chiều cao 
của tỷ lệ giãn nở nhiệt theo chiều dài của bề mặt thành trong ở nhiệt độ 900oC là 0,40-
0,60%. 
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(72) YAMAMOTO, Shingo (JP), YOSHIZAWA, Toshio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất 6-amino-9-[(3R)-1-(2-butynoyl)-3- pyrolidinyl]-7-(4-

phenoxyphenyl)-7,9- dihydro-8H-purin-8-on hydroclorua và 

dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dẫn xuất purinon 6-amino-9-[(3R)-1-(2-butynoyl)-3-pyrolidinyl]-7-
(4-phenoxyphenyl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-on hydroclorua có hoạt tính ức chế chọn lọc 
Btk và ngoài ra có độ ổn định chuyển hóa rất tốt, nó là hợp chất thể hiện mức độ hòa tan 
và hấp thụ cao đối với bazơ tự do và có thể được kết tinh, vì vậy có thể dùng làm thuốc 
điều trị các bệnh liên quan đến các tế bào B và các dưỡng bào.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Xơ kéo duỗi poly (etylenterephtalat), sợi mành lốp poly 

(etylenterephtalat) và phương pháp sản xuất chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xơ kéo duỗi poly(etylenterephtalat), có thể sử dụng để sản xuất sợi 
mành lốp poly(etylen terephtalat) cho thấy độ bền và độ ổn định kích thước tuyệt vời mà 
không cần xử lý PCI sau lưu hóa lốp, sợi mành lốp poly(etylen terephtalat) và đến 
phương pháp sản xuất chúng. Xơ kéo duỗi poly(etylenterephtalat) có chỉ số L/S định 
trước là 2,0 kg/% hoặc lớn hơn sau khi xử lý nhiệt ở nhiệt độ 180oC dưới tải trọng ban 
đầu là 0,02 g/d trong 2 phút.  
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(72) KIM, Young Jae (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chỉ không thắt nút và dụng cụ chứa chỉ không thắt nút này

  (57)     Sáng chế đề cập đến chỉ không thắt nút và dụng cụ chứa chỉ không thắt nút này. Sáng 
chế đề cập đến chỉ được giữ và được cố định chắc chắn vào vì trí mổ để duy trì một cách 
ổn định hiệu quả của việc khâu hoặc nâng trong thời gian dài. Cụ thể hơn, sáng chế đề 
xuất chỉ có hình nón hoặc chóp với đỉnh bị cắt, trong đó chi tiết đỡ chỉ bao gồm lỗ thông 
xuyên qua cả hai đầu được bố trí ở một đầu. Chi tiết đỡ chỉ có thể có một hoặc nhiều 
phần bị cắt theo chiều dọc từ đầu dưới ở phần đầu dưới có đường kính lớn hơn giữa hai 
đầu, hoặc một phần của đầu dưới có thể được cắt bỏ để tạo thành một hoặc nhiều khe hở 
được tạo ra từ đầu ở phía ngoài của phần đầu.  
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(72) Toru IDE (JP), Kazutaka KURAMITSU (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đúc áp lực và phương pháp đúc áp lực

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đúc áp lực (10) để điền đầy nhựa nóng chảy vào trong khoang 
đúc thứ nhất (202a) được tạo ra giữa khuôn đúc cố định (16) và khuôn đúc trung gian 
(20), và khoang đúc thứ hai (202b) được tạo ra giữa khuôn đúc trung gian (20) và khuôn 
đúc di động (24) ở trạng thái khuôn đúc đóng. Trong khuôn đúc trung gian (20), đậu rót 
(204) mà nhờ nó khoang đúc thứ nhất (202a) và khoang đúc thứ hai (202b) nối thông với 
nhau được tạo ra, và cơ cấu cắt (22) dùng để cắt phần nối (304) được tạo ra bằng cách 
hóa cứng nhựa nóng chảy trong đậu rót (204) được tạo ra.  

  
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
284 

(11) 39678 
(21) 1-2014-02131 (51) 7 A61K  9/00,  31/4174,  45/06 

(22) 11.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/068988 11.12.2012 (87) WO2013/090278 20.06.2013 
(30) 61/569,255      11.12.2011 US 
(71) RECRO PHARMA, INC.  (US) 

55 Valley Stream Parkway, Suite 100, Malvern, Pennsylvania 19355, United States of 
America 

(72) HENWOOD, Geraldine A. (US), MACK, Randall J. (US), KOLENG, JR., John Joseph 
(US), SHARR, Christopher T. (US), FREYER, Charles Alexander (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa dexmedetomidin dùng qua đường mũi và dụng 

cụ định liều chứa dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dược phẩm dùng qua đường mũi chứa dexmedetomidin 
hoặc muối dược dụng của nó, và dụng cụ định liều chứa dược phẩm này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thực phẩm chứa sản phẩm từ hạt cacao và hợp chất 

carotenoit, phương pháp chế biến thực phẩm này và sôcôla 

dạng thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thực phẩm chứa một hoặc nhiều sản phẩm từ hạt cacao và hợp chất 
carotenoit, đặc biệt là với thực phẩm là, hoặc chứa sôcôla. Sản phẩm theo sáng chế có 
thể được dùng để làm giảm tổng lượng cholesterol, triglyxerit cao và sự tổn thương do 
viêm, cũng như cải thiện sự vi tuần hoàn trong mô và sự oxy hóa trong mô. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp chế biến thực phẩm và sôcôla dạng thanh.  
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(72) BUCHHOLZ, Anke (DE), HATT, Fabienne (CH), RINDLISBACHER, Alfred (CH), 

MUEHLEBACH, Michel  (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt loài gây hại chứa spiroheteroxyclic pyrolidin 

dion và phương pháp kiểm soát loài gây hại ở thực vật 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt loài gây hại chứa thành phần hoạt tính là hỗn hợp của 
thành phần A và thành phần B, trong đó thành phần A là hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
trong đó Q là  
i hoặc ii  
 

  
 
trong đó X , Y và Z, m và n, A, G, và R, như được xác định theo điểm 1, và thành phần 
B là hợp chất được chọn từ chất diệt côn trùng như được xác định theo điểm 1. Sáng chế 
còn đề cập đến hạt chứa chế phẩm này và phương pháp kiểm soát loài gây hại ở thực vật 
dùng chế phẩm này.  
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(72) MEIJBERG, Jan Wilem (NL), IMPAGLIAZZO, Antonietta (NL), VOGELS, Ronald 
(NL), FRIESEN, Robert Heinz Edward (NL), ALARD, Philippe (BE), LOVERIX, 
Stefan  (BE), RADOSEVIC, Katarina (NL) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Polypeptit vùng gốc của phân tử ngưng kết tố hồng cầu của 

virut cúm, chế phẩm gây miễn dịch chứa polypeptit này và 

phương pháp sản xuất polypeptit này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit vùng gốc của phân tử ngưng kết tố hồng cầu của virut 
cúm bao gồm (a) vùng HA1 của ngưng kết tố hồng cầu của virut cúm chứa đoạn gốc 
đầu N của HA1, được liên kết cộng hóa trị bằng trình tự gắn kết gồm từ 0 đến 50 gốc 
axit amin, với đoạn gốc đầu C của HA1 và (b) vùng HA2 của phân tử ngưng kết tố hồng 
cầu của virut cúm, trong đó một hoặc nhiều axit amin trong vùng HA2 đã bị gây đột 
biến. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất polypeptit, axit nueleic 
mã hóa polypeptit và chế phẩm gây miễn dịch chứa polypeplit này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đầu nối có phần ẩn giấu ở đầu mút của gàu và gàu được gắn vào 

máy công tác thực hiện việc đào xới và công việc tương tự 

  (57)     Sáng chế đề xuất đầu nối (11) có phần ẩn giấu ở đầu mút của gàu được gắn vào phần 
mép (2) của gàu (1) để thực hiện việc đào xới và công việc tương tự và có kết cấu có 
thân chính của đầu nối 14 có phần gá lắp (12) được gắn vào phần mép (2) của gàu (1) và 
thân nhô ra (13) dùng để gắn vào mũi nhọn (31) hoặc bàn răng (41), nhô ra từ phần gá 
lắp (12); và phần ẩn giấu (15) được chế tạo liền khối ở trạng thái nhô ra về một phía từ 
phần gá lắp (12) của thân chính của đầu nối (14), được gắn vào phần mép này ở trạng 
thái che phần mép trên cạnh bên của phần gá lắp (12) và ẩn giấu phần mép (2). 
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(86) PCT/EP2012/076888 24.12.2012 (87) WO 2013/098282 A1 04.07.2013 
(30) 1162551      29.12.2011 FR 
(71) AREVA NP  (FR) 

Tour AREVA, 1, Place Jean Millier, F-92400 Courbevoie, France. 
(72) CARTIER, Olivier (FR), DUMEZ Christel (FR), MULLER Thierry (FR), 

BALANCON Thierry (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Mạch sơ cấp của lò phản ứng hạt nhân

  (57)    Sáng chế đề cập đến mạch sơ cấp của lò phản ứng hạt nhân (10), mạch này bao gồm: 
ống sơ cấp (30), có bề mặt bên trong định ranh giới cho một khoang bên trong (32), 
trong đó chất lỏng sơ cấp lưu thông để làm mát lò phản ứng hạt nhân; bộ phận phân 
nhánh (34) gắn liền với ống sơ cấp (30) và định ranh giới cho đường dẫn bên trong (38) 
liên kết với khoang bên trong (32) của ống sơ cấp (30); ống lồng nối phân nhánh (36), 
có đầu thứ nhất (50) kết nối với bộ phận phân nhánh (34) và đầu tự do thứ hai (52) được 
cài khớp vào khoang bên trong (32) của ống sơ cấp (30), đầu thứ hai (52) nhô sâu vào 
trong khoang bên trong (32) so với bề mặt bên trong với một chiều dài khác không, một 
vành rỗng (54) được định ranh giới giữa ống lồng nối phân nhánh (36) và bộ phận phân 
nhánh (34).  

Mạch sơ cấp (10) còn bao gồm cơ cấu khoá (60) để khoá ống lồng nối phân nhánh 
(36), cơ cấu khoá (60) bao gồm ít nhất một phần nhô ra thứ nhất (62) được tạo ra trên bộ 
phận phân nhánh (34), ít nhất một phần nhô ra thứ hai (64) được tạo ra trên ống lồng nối 
phân nhánh (36) và có khả năng kết hợp với phần nhô ra thứ nhất (62) để ngăn ống lồng 
nối phân nhánh (36) rơi vào ống sơ cấp (30) nếu ống lồng nối phân nhánh (36) tách ra 
khỏi bộ phận phân nhánh (34).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Sàng lọc nước mưa và phương pháp sản xuất

  (57)     Sáng chế đề cập đến sàng lọc nước mưa bao gồm khung có đế tựa và bộ lọc nước mưa 
mà nước mưa chảy qua đó, bộ lọc nước mưa được đỡ bởi đế tựa và đế tựa được tạo ra 
nguyên khối. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất sàng lọc nước 
mưa.  
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(86) PCT/EP2012/074368 04.12.2012 (87) WO2013/083568 13.06.2013 
(30) 10 2011 087 987.0      08.12.2011 DE 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 6,7-dihydro-5H-benzo[7]anulen làm chất điều biến thụ 

thể oestrogen chọn lọc và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 6,7-dihydro-5H-benzo[7]anulen làm chất điều biến thụ thể 
oestrogen chọn lọc (SERM) và dược phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị và/hoặc 
phòng bệnh, cụ thể là các rối loạn chảy máu, chứng loãng xương, bệnh lạc nội mạc tử 
cung, u xơ tử cung, khối u phụ thuộc hormon, đối với liệu pháp điều trị thay thế hormon 
và phương pháp tránh thụ thai.  
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61/586,353 13.01.2012 US 
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Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
(72) RAULEDER, Dirk Neven (DE), BEHRENS, Gerald (DE), ELBERS, Knut (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kit để tạo ra chế phẩm dùng làm vacxin và quy trình tạo ra 

chế phẩm dùng làm vacxin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kit để tạo ra chế phẩm dùng làm vacxin và quy trình tạo ra chế 
phẩm dùng làm vacxin để gây miễn dịch kháng bệnh do Circovirut gây ra ở lợn và/hoặc 
bệnh viêm phổi địa phương ở lợn, trong đó vật chứa thứ nhất chỉ được đổ đầy một phần 
bằng vacxin thứ nhất và vật chứa thứ hai được đổ đầy bằng vacxin thứ hai, vacxin thứ hai 
được chuyển vào vật chứa thứ nhất qua cơ cấu nối xuyên và gắn chặt cho lần sử dụng 
dụng lần đầu tiên và/hoặc chỉ một lần, và chế phẩm dùng làm vacxin được tạo ra trong 
vật chứa thứ nhất. Kit này cho phép dễ thực hiện, ít bị lỗi và an toàn vệ sinh hơn, trong 
khi giảm được các nguyên liệu cần thiết.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp thao tác màn hình trên màn hình chạm 

  (57)    Sáng chế chế đề xuất phương pháp thao tác màn hình trên màn hình chạm (S) của thiết 
bị đầu cuối xách tay (H), trong đó điểm chạm được di chuyển trên màn hình chạm (S) 
của thiết bị đầu cuối xách tay (H) từ một điểm của vùng chạm chính (M) mà là vùng làm 
việc trung tâm của màn hình chạm (S) về phía các vùng góc (A1, A2, A3, A4) của màn 
hình chạm (S) bằng ngón tay (F) của người sử dụng hoặc bút chạm trong khi việc cảm 
biến chạm được duy trì để mở rộng màn hình, tỷ lệ mở rộng mân hình được tăng lên 
bằng cách di chuyển điểm chạm tới vùng chạm chính (M) và di chuyển nhiều lần điểm 
chạm tới các vùng góc (A1, A2, A3, A4), điểm chạm được di chuyển từ một điểm của 
các vùng góc (A1, A2, A3, A4) trên màn hình chạm (S) về phía vùng chạm chính (M) 
sao cho màn hình được thu nhỏ và tỷ lệ thu nhỏ màn hình được tăng lên bằng cách di 
chuyển nhiều lần điểm chạm tới vùng chạm chính (M) của màn hình chạm (S).  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
294 

(11) 39688 
(21) 1-2014-02161 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 30.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/067355 30.11.2012 (87) WO/2013/082464 06.06.2013 
(30) 61/566,359 02.12.2011 US 

61/589,295 20.01.2012 US 
61/624,933 16.04.2012 US 
13/689,547 29.11.2012 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.07.2014 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN), RAMASUBRAMONIAN, Adarsh Krishnan (IN), CHEN, Ying (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđêo

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa và giải mã viđêo trong đó thực hiện mã hóa trị 
số đếm thứ tự hình ảnh để nhận dạng hình ảnh tham chiếu dài hạn. Thiết bị giải mã 
viđêo bao gồm bộ xử lý có thể thực hiện các kỹ thuật theo sáng chế. Bộ xử lý này có thể 
được tạo cấu hình để xác định số bit được sử dụng đại diện cho các bit có ý nghĩa nhất 
của trị số đếm thứ tự hình ảnh để nhận dạng hình ảnh tham chiếu dài hạn được sử dụng 
khi giải mã ít nhất một phần của hình ảnh hiện hành và phân tích số bit xác định được từ 
dòng bit đại diện cho dữ liệu viđêo mã hóa. Các bit đã phân tích được xác định để đại 
diện cho các bit ít có ý nghĩa nhất của trị số đếm thứ tự hình ảnh. Bộ xử lý lấy hình ảnh 
tham chiếu dài hạn từ bộ đệm hình ảnh giải mã dựa trên các bit ít có ý nghĩa nhất, và 
giải mã ít nhất một phần của hình ảnh hiện hành bằng cách sử dụng hình ảnh tham chiếu 
dài hạn lấy được.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nóng và phương pháp sản xuất tấm thép cán 

nóng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng có độ bền cao, đảm bảo độ dai ở nhiệt độ thấp 
và có khả năng kéo lỗ tốt thu được bằng cách kiểm soát tỷ lệ cấu trúc và sự chênh lệch 
độ cứng giữa các cấu trúc và phương pháp sản xuất tấm thép này. Tấm thép cán nóng 
này chứa: C: 0,01-0,2%; Si: 0,001-2,5%; Mn: 0,10-4,0%; P: 0,1% hoặc thấp hơn; S: thấp 
hơn 0,03%; Al: 0,001-2,0%; N: thấp hơn 0,01%; Ti: từ (0,005 + 48/14[N] + 48/32[S])% 
đến 0,3%; Nb: 0-0,06%; Cu: 0-1,2%; Ni: 0-0,6%; Mo: 0-1%; V: 0-0,2%; Cr: 0-2%; Mg: 
O-0,01%; Ca: 0-0,01%; REM: 0-01%; và B: 0-0,0020%. Trong cấu trúc của thép này, 
phần nằm giữa theo chiều dày từ 3/8 đến 5/8 độ dày tính từ bề mặt của tấm thép có trị số 
trung bình của tỷ lệ mật độ tia X tự do của nhóm các định hướng từ {100}<011> đến 
{223}<110> trên một mặt phẳng là 6,5 hoặc thấp hơn, và tỷ lệ mật độ tia X ngẫu nhiên 
của các định hướng tinh thể {33 2}<113> là 5,0 hoặc thấp hơn; và cấu trúc tế vi trong đó 
tổng tỷ lệ diện tích của mactensit ram, mactensit và bainit thấp là cao hơn 85% và đường 

kính hạt tinh thể trung bình là 12,0m hoặc nhỏ hơn.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị kiểm tra chất lượng cách điện của 

điện trở 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra chất lượng cách điện (C) của một hoặc nhiều lớp 
cách điện (13) của nhiều điện trở cách điện (10), trong đó một hoặc nhiều lớp cách điện 
(13) là các lớp liên tiếp (13) được giới hạn giữa vỏ bọc ngoài cùng (11) và trong cùng 
(12) của nó. Thiết bị kiểm tra chất lượng cách điện (C) được lắp ráp với mạch điện (20.a; 
20.b; 20.c; 20.d) có các điểm kết nối (A, B) với vỏ bọc ngoài cùng và trong cùng (11,12) 
và, nối tiếp với các điểm kết nối (A, B), máy phát điện điện áp thấp (22) và các phương 
tiện ngắt kết nối gián tiếp (23) và/hoặc trực tiếp (R; 26; 30) của nguồn của nhiều điện 
trở cách điện (10). Máy phát điện (22) thích hợp để phát ra, trong trường hợp bị hỏng 
nguồn điện môi của một hoặc nhiều lớp cách điện liên tiếp (13), nguồn điện và dòng 
ngắn mạch (Icc) đủ để kích hoạt các phương tiện ngắt kết nối gián tiếp (23) và/hoặc trực 
tiếp (R; 26; 30).  
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(21) 1-2014-02191 (51) 7 G06Q  50/06,  50/12 

(22) 06.12.2011 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2011/078197       06.12.2011 (87) WO 2013/084299 A1 13.06.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.07.2014 
(71) THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC.  (JP) 

4-33, Komachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 730-8701, Japan 
(72) OE, Ryuji (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị điều chỉnh kế hoạch phát thủy điện, phương pháp và 

thiết bị lưu trữ chứa chương trình điều chỉnh kế hoạch phát 

thủy điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều chỉnh kế hoạch phát thủy điện, phương pháp và thiết bị 
lưu trữ chứa chương trình điều chỉnh kế hoạch phát thủy điện. Thiết bị điều chỉnh phân 
phối tải tiết kiệm (10) thu nhận sản lượng thủy điện phát ra tối ưu, nhu cầu tối ưu, và chi 
phí phát điện đơn vị từ thiết bị lập kế hoạch cung-cầu (23), thu nhận sản lưọng thủy điện 
phát ra dự kiến được dự tính bởi các thiết bị lập kế hoạch mức nước (21) bằng cách đưa 
ra tín hiệu giá được tạo ra bằng cách chuyển đổi chi phí phát điện đơn vị và thu được 
nhu cầu dự kiến được dự tính bởi thiết bị điều khiển sạc (22) bằng cách đưa ra tín hiệu 
giá tương tự. Thiết bị điều chỉnh phân phối tải tiết kiệm (10) này điều chỉnh giá điện 
trong thời gian mà sản lượng thủy điện phát ra dự kiến không phù hợp với sản lượng 
điện phát ra tối ưu và làm cho các thiết bị lập kế hoạch mức nước (21) dự tính lại sản 
lượng thủy điện phát ra bằng cách đưa ra tín hiệu giá điện thu được bằng cách chuyển 
đổi giá điện đã điều chỉnh, và điều chỉnh giá điện trong thời gian mà nhu cầu dự kiến 
không phù hợp với nhu cầu tối ưu và làm cho các thiết bị điều khiển sạc (22) dự tính lại 
lượng cầu bằng cách đưa ra tín hiệu giá điện thu được bằng cách chuyển đổi giá điện đã 
điều chỉnh.  
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(72) OE, Ryuji (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị điều chỉnh kế hoạch nhu cầu điện, phương pháp và 

thiết bị lưu trữ chứa chương trình điều chỉnh kế hoạch nhu 

cầu điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều chỉnh kế hoạch nhu cầu điện, phương pháp và thiết bị 
lưu trữ chứa chương trình điều chỉnh kế hoạch nhu cầu điện. Thiết bị điều chỉnh phân 
phối tải tiết kiệm (10) thu nhận sản lượng thủy điện phát ra tối ưu, nhu cầu tối ưu, và chi 
phí phát điện đơn vị từ thiết bị lập kế hoạch cung-cầu (23), thu nhận sản lượng thủy điện 
phát ra dự kiến được dự tính bởi các thiết bị lập kế hoạch mức nước (21) và thu nhận nhu 
cầu dự kiến được dự tính bởi thiết bị điều khiển sạc (22). Thiết bị điều chỉnh phân phối 
tải tiết kiệm (10) này giảm giá điện trong thời gian mà sản lượng thủy điện phát ra dự 
kiến vượt quá sản lượng điện phát ra tối ưu và làm cho các thiết bị lập kế hoạch mức 
nước (21) dự tính lại sản lượng thủy điện phát ra và tăng giá điện trong thời gian mà nhu 
cầu điện dự kiến vượt quá nhu cầu điện tối ưu và làm cho các thiết bị điều khiển sạc (22) 
dự tính lại lượng nhu cầu điện.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp mực in, cụm hộp mực in và thiết bị phun mực in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mực in nối thông được với đầu phun mực in của thiết bị phun 
mực in qua thành phần cấp mực in được tạo ra với đầu vào mực in, phần chứa mực in và 
cửa cấp. Phần chứa mực in có khả năng chứa mực in được đưa vào từ đầu vào mực in. 
Cửa cấp là đấu nối được với thành phần cấp mực in. Phần thứ nhất bao gồm đầu vào mực 
in là dịch chuyển được so với phần thứ hai tách ra từ phần thứ nhất và bao gồm phần 
chứa mực in trong hộp mực in.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Robot công nghiệp 

  (57)   Sáng chế đề xuất robot công nghiệp có giá thành giảm trong khi vẫn đảm bảo được độ 
chính xác vị trí của bộ phận di động so với thân chính. Ví dụ, trong robot công nghiệp 
(1), cần (3) trong phần khớp nối thứ nhất (7) được nối với thân chính (2) để cần (3) có 
thể quay quanh phương thứ nhất gần như vuông góc với hướng kéo dài của cần (3) từ 
thân chính (2). Phần khớp nối thứ hai (15) bao gồm ổ trục quay cho phép tay (12) quay 
so với cần (3) quanh phương thứ nhất đóng vai trò làm phương dọc trục và ổ trục quay 
cho phép tay (12) quay so với cần (3) quanh phương thứ hai đóng vai trò làm phương 
dọc trục mà gần như vuông góc với phương chiều dài của tay (12) và phương thứ nhất. 
Hơn nữa, phần khớp nối thứ ba (18) bao gồm ổ trục quay cho phép bộ phận di dộng (5) 
quay so với tay (12) quanh phương thứ nhất đóng vai trò làm phương dọc trục và ổ trục 
quay cho phép bộ phận di động (5) quay so với tay (12) quanh phương thứ hai đóng vai 
trò làm phương dọc trục.  
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(54) Cánh vặn vỏ đỗ dùng làm cánh cho tuabin gió

  (57)    Sáng chế đề cập đến cánh vặn vỏ đỗ dùng làm cánh cho tuabin gió: cánh vặn vỏ đỗ dùng 
để làm các cánh cho tuabin gió được chế tạo mặt cánh phần từ gốc cánh có bề rộng tăng 
dần tới khoảng 20% độ dài cánh, phần tiếp theo được giữ bề rộng không đổi đến sát đầu 
cánh để làm tăng điện tích cánh, đầu cánh được bo tròn để chống lực cản của không khí 
và giảm tiếng ồn, mặt cánh của tuabin gió là không phẳng, tại một phân đoạn cánh đủ 
ngắn ta có thể quy phần mặt cánh này về một phân đoạn mặt cánh trung bình mà có thể 
coi là phẳng, tất cả các đường nằm ngang cánh trên mặt phẳng trung bình vuông góc với 
bán kính quay có cùng một góc nghiêng với hướng gió, cánh vặn vỏ đỗ được chế tạo có 
góc nghiêng so với hướng gió của mặt phẳng trung bình của các phân đoạn cánh tại 
phần gốc cánh nhỏ hơn góc nghiêng so với hướng gió của mặt phẳng trung bình của các 
phân đoạn cánh tại phần đầu cánh, từ đó tạo cho mặt của cánh thành hình xoắn vỏ đỗ, 
góc nghiêng của mặt phẳng trung bình của các phân đoạn cánh được chế tạo tăng dần từ 
gốc cánh dọc theo chiều dài cánh tới đầu cánh, tốc độ tăng của góc nghiêng giảm dần từ 
gốc cánh dọc theo chiều dài cánh.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế axit 3-hyđroxyisobutyric, tế bào và hỗn 

hợp phản ứng dùng trong phương pháp này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế axit 3-hyđroyisobutyric bao gồm ước a) điều 
chế axit isobutyric, b) cho axit butyric tiếp xúc với hỗn hợp kinaza isobutyrat và 
phosphotransisobutyrylaza vμ/hoÆc synthetaza/ligaza isobutyryl-coenzym A vμ/hoÆc 
transferaza isobutyrat-coenzym A, c) cho sản phẩm thu được từ bước a) tiếp xúc với 
dehyđrogenaza isobutyryl-coenzym A, d) cho sản phẩm thu được từ bước b) tiếp xúc với 
hyđrataza metacrylyl-coenzym A, và e) thủy phân sản phẩm thu được từ bước d) để tạo 
ra axit 3-hyđroxyisobutyric, trong đó ít nhất một trong số các enzym này được sử dụng 
ở dạng tế bào mà, so với tế bào kiểu dại của nó có hoạt tính dehyđrogenaza axit 3-
hyđroxyisobutyric hoặc biến thể của nó giảm, tế bào này có ít nhất một enzym trong 
nhóm bao gồm synthetaza/ligaza isobutyryl-coenzym A, transferaza isobutyrat-coenzym 
A, kinaza isobutyrat, phosphotransisobutyrylaza, dehy®rogenaza isobutyryl-coenzym A, 
hyđrataza metaerylyl-cocnzym A và hyđrolaza 3-hyđroxyisobutyryl-coenzym A và, so 
vơi tế hào kiểu dại của nó, hoạt tính đehyđrogenaza axit 3-hydroxyisobutyric hoặc biến 
thể của nó giảm đi. trong đó tốt hơn nếu tế bào này còn có monooxyaza, tốt hơn nếu có 
monoxyaza ở dạng alkBGT hoặc biến thể của nó, và sử dụng tế bào này để sản xuất axit 
3-hy®roisobutyric.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu chứa khí thiên nhiên hóa lỏng

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG- Liquid natural gas) 
trong khoang tàu của công trình biển, kết cấu này bao gồm lớp chắn sơ cấp tự đỡ, lớp 
chắn thứ cấp bao quanh lớp chắn sơ cấp tự đỡ và khoảng không tiếp cận giữa lớp chắn sơ 
cấp tự đỡ và lớp chắn thứ cấp, trong đó lớp chắn sơ cấp tự đỡ là bồn chứa tự đỡ kín chất 
lỏng LNG và được nối với khoang tàu nhờ các cơ cấu đỡ đi xuyên qua lớp chắn thứ cấp, 
lớp chắn thứ cấp là lớp cách nhiệt kín chất lỏng được nối với bề mặt trong của vỏ tàu và 
được bịt kín với các cơ cấu đỡ nhờ một mối bịt kín mềm dẻo kín chất lỏng, do đó lớp 
chắn sơ cấp tự đỡ và lớp chắn thứ cấp được nối một cách riêng rẽ với khoang tàu để ngăn 
chặn sự truyền lực giữa lớp chắn sơ cấp và lớp chắn thứ cấp.  
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Kristian, R.  (PH), GENSON, Kathryn, T.  (PH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp truyền, nhận và phân tích thông tin 

biểu đồ theo dõi chuyển dạ 

  (57)   Sáng chế đề xuất hệ truyền thông tin biểu đồ theo dõi chuyển dạ và phân tích thông tin 
biểu đồ theo dõi chuyển dạ bao gồm máy khách được làm thích ứng để nhận thông tin 
biểu đồ theo dõi chuyển dạ làm các dữ liệu đầu vào; các dữ liệu đầu vào có thể truyền 
được đến máy chủ xử lý biểu đồ theo dõi chuyển dạ thông qua mạng truyền thông không 
dây; trong đó, máy chủ xử lý biểu đồ theo dõi chuyển dạ được cấu hình để nhận thông 
tín biểu đồ theo dõi chuyển dạ; làm tương thích thông tin biểu đồ theo dõi chuyển dạ để 
định dạng chuẩn hóa và phổ biến thông tin biểu đồ theo dõi chuyên dạ tới ít nhất một 
thiết bị máy tính. Tốt hơn là, máy chủ xử lý biểu đồ theo dõi chuyển dạ còn bao gồm bộ 
phận phân tích để phân tích thông tin biểu đồ theo dõi chuyển dạ đối với một hoặc nhiều 
điều kiện bất thường và tạo ra cảnh báo tới ít nhất một thiết bị máy tính và máy khách. Theo 
cách khác, bộ phận phân tích được cài đặt trong máy khách ở dạng ứng dụng phần mềm.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Vi nang chứa hoạt chất, phương pháp tạo ra vi nang này và 

sản phẩm chứa vi nang này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra vi nang chứa hoạt chất bao gồm các bước :  
(i) nhũ hóa hoạt chất trong nước với sự có mặt của chất nhũ hóa là polyme; 
(ii) cho thêm hỗn hợp của ít nhất hai hợp chất silan vào nhũ tương thu được và thủy phân 
chúng trước khi thực hiện bước tiếp theo;  
(iii) tạo ra lớp vỏ bằng cách tăng độ pH;  
khác biệt ở chỗ:  
(iv) chất nhũ hóa là polyme còn có tác dụng làm chất tạo khuôn cho các hợp chất silic 
hữu cơ; (v) các hợp chất silan có công thức I:  
 
  

 
 
trong đó các biến số R và m như được nêu trong bản mô tả.  
Sáng chế còn đề cập đến vi nang thu được bằng phương pháp nêu trên và sản phẩm chứa 
vi nang này.  
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(21) 1-2014-02222 (51) 7 A01K  61/02, A61K  61/00,  63/00, 

B63B  35/34 
(22) 29.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/NO2012/050239 29.11.2012 (87) WO2013/085392 13.06.2013 
(30) 20111704      09.12.2011 NO 
(71) AKVADESIGN AS  (NO) 

Plantefeltet 5, N-8900 Bronnoysund, Norway 
(72) NAESS Anders (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận nổi, hệ thống nổi và phương pháp tạo ra hệ thống nổi

  (57)   Sáng chế đề cập đến bộ phận nổi (1) để tạo ra hệ thống nổi có cấu tạo kiểu môđun (2), 
bộ phận nổi (1) này được tạo ra có khoang (3), và ít nhất mặt bên thứ nhất (12) của bộ 
phận nổi (1) được tạo ra có ít nhất một phần cắt bỏ thứ nhất (4), tại đầu thứ nhất của nó 
(41), phần này được nối với đường rãnh thứ nhất (44) miệng của nó nằm trong mặt nối 
thứ nhất (16), và, tại đầu thứ hai của nó (43), phần này được nối với đường rãnh thứ hai 
(45) miệng của nó nằm trong mặt nối thứ hai (18). Sáng chế còn đề cập đến hệ thống nổi 
(2) tạo ra từ các bộ phận nổi (1) và việc sử dụng hệ thống nổi (2) này. Sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp tạo ra hệ thống nổi (2) này.  
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300 Park Avenue New York, New York 10022, United States of America 
(72) JIMENEZ, Eduardo J. (US), MOSKOVICH, Robert (US), WECHSLER, Andreas 

(DE), STORZ, Joachim (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải lưỡi và dụng cụ chăm sóc răng miệng

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc răng miệng, dụng cụ này có các bàn chải mô (400) 
được đặt cách nhau và được bố trí hướng kính xung quanh trục qua tâm (450) để tạo 
thành nhóm, mỗi bàn chải mô lại có vùng đằng trong (420, 430) nằm gần trục qua tâm 
và vùng đằng ngoài nằm xa trục qua tâm, vùng đằng trong (420, 430) này được làm 
nâng lên so với vùng đằng ngoài và có các bề mặt cạo nằm dọc theo các vùng mép nhất 
định, để cải thiện hiệu quả làm sạch các mô mềm trong khoang miệng. Mỗi bàn chải mô 
còn bao gồm một hoặc nhiều mấu nhô (920, 930) nằm dọc theo bề mặt trên của chúng.  

 
  
 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
308 

(11) 39702 
(21) 1-2014-02224 (51) 7 C07D  401/12, A61K  31/4025,  

31/454,  31/5377, A61P  11/02,  
25/00,  25/08,  25/14,  25/18,  25/20,  
25/24,  25/28,  3/04,  3/06,  37/08,  
43/00, C07D  413/14,  491/107 
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24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, Japan 
(72) NAKAMURA, Toshio (JP), MASUDA, Seiji (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất phenylpyrol và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất hoặc muối dược dụng của chúng hữu ích để phòng ngừa 
hoặc điều trị bệnh như chứng sa sút trí tuệ, bệnh Alzheimer, bệnh rối loạn tăng động 
giảm chú ý, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh động kinh, chứng co giật trung tâm, bệnh béo 
phì, bệnh đái tháo đường, bệnh tăng lipit huyết, chứng ngủ kịch phát, chứng ngủ lịm tự 
phát, hội chứng thiếu ngủ do hành vi, hội chứng ngừng thở khi ngủ, rối loạn nhịp sinh 
học, tình trạng cận giấc ngủ, rối loạn vận động liên quan đến giấc ngủ, chứng mất ngủ, 
trầm cảm hoặc viêm mũi dị ứng. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp chất phenylpyrol hoặc 
muối dược dụng của nó có công thức (I) (trong công thức (I) Q là nhóm có công thức 
(A) hoặc (B)).  
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Satoshi (JP), SASAKI, Mai (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Công tắc đèn mờ hai dây

  (57)     Sáng chế đề cập đến công tắc đèn mờ hai dây bao gồm: mạch chuyển đổi chính (10) sử 
dụng triac (11) làm thành phần chuyển đổi chính; mạch dò tần số (17) để dò tần số của 
nguồn công suất AC (2); mạch chuyển đổi bổ trợ (18) sử dụng tyristo làm thành phần 
chuyển đổi bổ trợ để áp dụng dòng phụ tải khi thành phần chuyển đổi chính tắt; mạch 
đặt lượng kiểm soát độ mờ (4) được vận hành bởi người sử dụng; và mạch kiểm soát (16) 
dò tần số của nguồn công suất AC (2) dựa trên tín hiệu dò của mạch dò tần số (17), ước 
lượng điểm cắt ngang điện áp 0, bắt đầu phát tín hiệu điều khiển để bật mạch chuyển đổi 
bổ trợ (18) ở thời điểm thứ nhất và ngừng phát tín hiệu điều khiển tại thời điểm thứ hai 
trước khoảng thời gian được xác định trước đến điểm cắt ngang điện áp 0 được ước 
lượng tiếp theo, trong đó dòng phụ tải tiếp tục được áp dụng bằng mạch chuyển đổi bổ 
trợ (18) khi trị số của dòng phụ tải nhỏ và mạch chuyển đổi chính (10) tắt.   
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(72) BISWAS, Arijit (IN), MELKOTE, Vinay (IN), SCHUG, Michael (DE), DAVIDSON, 
Grant A. (US), VINTON, Mark S. (NZ) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống mã hóa và giải mã dữ liệu âm thanh 

được mã hóa và bộ mã hóa âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống mã hóa và giải mã dữ liệu âm thanh được 
mã hóa và bộ mã hóa âm thanh. Phương pháp mã hóa âm thanh khắc phục các hạn chế 
của phương pháp mã hóa thông thường ở chỗ áp dụng việc bù tần số thấp với tất cả các 
tín hiệu âm thanh đầu vào hoặc không áp dụng việc bù tần số thấp với tín hiệu âm thanh 
đầu vào bất kỳ. Phương pháp này áp dụng việc bù tần số thấp trong suốt quá trình mã 
hóa các tín hiệu âm thanh có thành phần mang âm điệu tần số thấp nổi bật, nhưng không 
phải trong suốt quá trình mã hóa các tín hiệu âm thanh không có thành phần mang âm 
điệu tần số thấp nổi bật. Phương pháp giải mã dữ liệu âm thanh được mã hóa bao gồm 
các bước: nhận tín hiệu chỉ báo dữ liệu âm thanh được mã hóa, trong đó dữ liệu âm 
thanh được mã hóa được tạo ra bằng cách mã hóa dữ liệu âm thanh tương ứng với 
phương pháp mã hóa theo phương án bất kỳ theo sáng chế; và giải mã dữ liệu âm thanh 
được mã hóa để tạo ra tín hiệu chỉ báo dữ liệu âm thanh. Hệ thống mã hóa và giải mã dữ 
liệu âm thanh bao gồm: bộ mã hóa âm thanh thực hiện phương pháp mã hóa nhằm tạo ra 
dữ liệu âm thanh được mã hóa tương ứng với dữ liệu âm thanh; và bộ giải mã được tạo 
cấu hình để giải mã dữ liệu âm thanh được mã hóa nhằm phục hồi dữ liệu âm thanh.  
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(54) Hợp chất không steroit bắt chước brasinosteroit, chế phẩm 

điều chỉnh tăng trưởng thực vật và thúc đẩy sự nảy mầm của 

hạt chứa hợp chất này 

  (57)     

  
 
Sáng chế đề cập đến các hợp chất không steroit bắt chước brasinosteroit, chế phẩm điều 
chỉnh tăng trưởng thực vật và thúc đẩy sự nảy mầm của hạt chứa các hợp chất này. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp điều chỉnh tăng trưởng thực vật, phương pháp thúc 
đẩy sự nảy mầm của hạt và phương pháp kiểm soát cỏ dại.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vectơ can thiệp và phương pháp tạo ra thực vật có tính hữu 

thụ giảm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vectơ can thiệp ARN và phương pháp tạo ra thực vật có tính hữu 
thụ giảm bằng cách đưa vectơ can thiệp ARN vào cây trồng đích. Thực vật chuyển gen 
thu được theo phương pháp theo sáng chế là một trong hai trường hợp : 1) thực vật được 
chuyển gen bất thụ; hoặc 2) tính hữu thụ của thực vật chuyển gen thấp hơn so với cây 
trồng đích. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo ra cây trồng đích thành cây trồng 
đột biến bất thụ hoặc giảm tính hữu thụ bằng cách gây đột biến bằng natri azit. Sáng chế 
đã chứng tỏ tạo ra được các dòng bất thụ hoặc giảm tính hữu thụ bao gồm can thiệp bằng 
cách chọn lọc ARN hoặc kỹ thuật TILLING (Targenting Induced Local Lession IN 
Genome). Dòng bất thụ được tạo ra bằng phương pháp theo sáng chế làm cơ sở cho ưu 
thế lai và nhân giống lúa lai.  
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(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng

  (57)    Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc răng miệng có các bàn chải mô (400) được đặt cách 
nhau và được bố trí hướng kính quanh trục qua tâm (450) để tạo thành nhóm trên một 
mặt của đầu dụng cụ này. Cầu (465) được đặt giữa mỗi bàn chải mô (400). Mỗi bàn chải 
mô (400) còn bao gồm một hoặc nhiều mấu nhô (980) nằm dọc theo bề mặt trên của 
chúng. Các phần tử làm sạch (150) cũng được tạo ra và kéo dài từ mặt bên kia của đầu 
dụng cụ và được nối với các bàn chải mô qua đầu dụng cụ.  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo ra khí dung hình đa giác

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống tạo ra khí dung, bao gồm thiết bị tạo ra khí dung thon dài 
(100) có tiết diện ngang hình đa giác, và thiết bị nạp (600) bao gồm khoang (602) có tiết 
diện ngang hình đa giác tương ứng với tiết diện ngang hình đa giác của thiết bị tạo ra khí 
dung, khoang được làm thích ứng để chứa thiết bị tạo ra khí dung thon dài.  
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21/02 
(22) 10.04.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/KR2012/002718  10.04.2012 (87) WO2013/089322 20.06.2013 
(30) 10-2011-0135521       15.12.2011 KR 
(71) HANKOOK TECHNOLOGY INC.  (KR) 

581, Gangnam-daero, Seocho-gu Seoul 137-904, Korea 
(72) KIM, Sung Kon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống sấy than đá sử dụng hơi quá nhiệt

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống sấy than đá để loại bỏ nước chứa trong than đá được sử 
dụng làm nhiên liệu của nhà máy nhiệt điện bằng hơi quá nhiệt. Hệ thống này ngăn ngừa 
sự đốt cháy than đá không hoàn toàn bằng cách loại bỏ nước tồn tại bên trong và bên 
ngoài nhiên liệu than đá của nhà máy nhiệt điện, nhờ đó cải thiện nhiệt trị của than đá và 
làm giảm thiểu việc xả chất gây ô nhiễm, ngăn ngừa sự ăn mòn hệ thống và cải thiện 
tuổi thọ, và làm tăng việc sử dụng than đá có chất lượng thấp mà có yêu cầu chất lượng 
thấp, nhờ đó làm cải thiện việc cung cấp than đá ổn định.  
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(21) 1-2014-02244 (51) 7 A01N  63/00 

(22) 13.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/069579 13.12.2012 (87) WO2013/090628 20.06.2013 
(30) 61/570,237      13.12.2011 US 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  (US) 

800 North Lindbergh Blvd. St. Louis, MO 63167, United States of America 
(72) BULLIS, David, T. (US), GRANDLIC, Christopher, J. (US), MCCANN, Ryan (US), 

KEROVUO, Janne, S. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vi sinh vật thúc đẩy sự sinh trưởng của cây,  môi trường nuôi 

cấy vi sinh vật này, chế phẩm và phương pháp điều chế chế 

phẩm nông dụng chứa môi trường này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chủng vi sinh vật, các chế phẩm, và phương pháp để nâng cao 
mức sinh trưởng và/hoặc sản lượng của cây. Sáng chế còn đề cập đến các vật liệu và 
phương pháp phòng ngừa, ức chế, hoặc xử lý quá trình phát triển mầm bệnh của cây 
hoặc các bệnh do mầm bệnh trên cây. Sáng chế còn đề cập đến loài cây không có trong 
tự nhiên và các dẫn xuất của chúng như các cây được gây nhiễm nhân tạo bằng chủng vi 
sinh vật của sáng chế.  
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(21) 1-2014-02245 (51) 7 C07C  1/00,  17/00 
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(86) PCT/US2012/069456 13.12.2012 (87) WO2013/090541 20.06.2013 
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13/705,106 04.12.2012 US 
(71) MARATHON GTF TECHNOLOGY, LTD.  (US) 

5555 San Felipe, Houston, TX 77056-2799, United States of America 
(72) WAYCUILIS, John, J. (US), THOMAS, Raphael (IN), MOORE, Patrick, K. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình và hệ thống chuyển hóa alkyl bromua thành 

hyđrocacbon trọng lượng phân tử lớn trong các hệ thống lò 

phản ứng - lò tái sinh tuần hoàn chất xúc tác 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình và hệ thống chuyển hóa alkyl bromua thành hyđrocacbon 
trọng lượng phân tử lớn trong các hệ thống lò phản ứng - lò tái sinh tuần hoàn chất xúc 
tác. Trong đó, alkyl bromua có thể được phản ứng trên chất xúc tác trong ít nhất một lò 
phản ứng chuyền hóa để tạo ra ít nhất một dòng khí chứa hydrocacbon trọng lượng phân 
tử lớn và hyđro bromua. Một phần chất xúc tác có thể được loại bỏ ra khỏi lò phản ứng 
chuyển hóa này. Phần chất xúc tác này có thể được tiếp xúc với khí làm sạch để đẩy 
hyđrocacbon ra khỏi nó. Phần chất xúc tác này có thể được tiếp xúc với khí trơ thứ nhất 
và được tiếp xúc với oxy để tạo ra chất xúc tác được tái sinh bằng cách loại bỏ than cốc. 

Chất xúc tác tái sinh này có thể được tiếp xúc với khí trơ thứ hai. ít nhất một phần chất 
xúc tác tái sinh này có thể được nạp vào lò phản ứng chuyển hóa.  
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Số 8 Tôn Thất Thuyết, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thế Trung (VN), Bùi Tấn Quang (VN) 
(54) Quy trình tổng hợp tiếng nói cho từ vay mượn

  (57)    Sáng chế đề xuất một quy trình tổng hợp tiếng nói cho từ vay mượn, sử dụng phương 
pháp có chuyển đổi từ vay mượn đầu vào thành chuỗi âm vị và sau đó chuyển đổi chuỗi 
âm vị thành tín hiệu âm thanh, như phương pháp mô hình Markov ẩn, trong đó bước 
chuyển đổi từ vay mượn đầu vào thành chuỗi âm vị được thực hiện theo hai bước chính 
là: tìm ra cách cắt từ vay mượn thành từng mảnh, và chọn ra cụm âm vị ứng với mỗi 
mảnh. Quy trình có sử dụng các số liệu thống kê lấy từ một từ điển đã được xây dựng 
sẵn, trong đó chứa các từ đã biết và đã được cắt thành từng mảnh ứng với các cụm âm vị 
của từ đó. Cụ thể, cách cắt từ vay mượn được chọn để đảm bảo số lần thấy xuất hiện các 
mảnh cắt thu được đứng cạnh nhau trong từ điển nêu trên là nhiều nhất; và cụm âm vị 
ứng với mỗi mảnh cũng là cụm âm vị xuất hiện nhiều nhất trong từ điển ứng với mảnh 
cắt và các mảnh lân cận nó.  
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Arkelsedijk 46, NL-4206 AC Gorinchem, The Netherlands  
(72) DE HAAN AndrÐ Banier (NL), VAN KRIEKEN Jan (NL), §EKIC ZIVKOVIC Tanja 

(NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thu hồi axit lactic từ hỗn hợp nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi axit lactic từ hỗn hợp nước bao gồm các bước:  
- tạo ra hỗn hợp nước chứa axit lactic và ít nhất là 5% khối lượng magie clorua đã hoà 
tan, tính theo tổng khối lượng của nước và chất liệu đã hoà tan trong hỗn hợp nước này,  
- chiết axit lactic từ hỗn hợp nước này vào chất lỏng hữu cơ thứ nhất chứa dung môi hữu 
cơ được chọn từ nhóm bao gồm các keton có từ 5 nguyên tử cacbon trở lên, đietylete và 
metyl-tertiary-butyl-ete, nhờ đó tạo ra đung địch axit lactic hữu cơ và chất lỏng thải 
trong nước chứa magie clorua, và  
- chiết axit lactic từ dung dịch axit lactic hữu cơ vào dung dịch nước, nhờ đó tạo ra dung 
dịch axit lactic trong nước và chất lỏng hữu cơ thứ hai.  
Phương pháp theo sáng chế cho phép kết hợp bước tinh chế và cô đặc cho các dung dịch 
cấp axit lactic.  
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(72) DE HAAN AndrÐ Banier (NL), VAN KRIEKEN Jan  (NL), §EKIC ZIVKOVIC Tanja 

(NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thu hồi axit polycarboxylic từ hỗn hợp nước

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi axit polycarboxylic từ hỗn hợp nước bao gồm 
các bước:  
- tạo ra hỗn hợp nước chứa axit polycarboxylic và ít nhất là 5% khối lượng muối 
halogenua đã hoà tan, tính theo tổng khối lượng của nước và chất liệu đã hoà tan trong 
hỗn hợp nước này,  
- chiết axit polycarboxylie từ hỗn hợp nước này vào chất lỏng hữu cơ thứ nhất chứa dung 
môi hữu cơ được chọn từ nhóm bao gồm các keton và các ete, nhờ đó tạo ra dung dịch 
axit polycarboxylic hữu cơ và chất lỏng thải trong nước chứa muối halogenua, và  
- chiết axit polycarboxylic từ dung dịeh axit carboxylic hữu cơ vào dung dịch nước, nhờ 
đó tạo ra dung dịch axit polycarboxylic trong nước và chất lỏng hữu cơ thứ hai.  

Phương pháp theo sáng chế cho phép kết hợp bước tinh chế và cô đặc cho các 
dung dịch cấp các axit polyearboxylic.  
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(72) KIM, Jong Boo (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Môđun vắt nước quả dùng cho máy ép nước quả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun vắt nước quả dùng cho máy ép nước quả bao gồm vật chứa 
(100) có cửa xả nước quả (101), bộ lọc (200) được bố trí bên trong vật chứa (100), trục 
vít (300) được bố trí bên trong bộ lọc (200) để vắt nước quả ra từ nguyên liệu, và nắp 
(400) được nối với đầu trên của vật chứa (100) và có cửa nạp (400) mà nguyên liệu dược 
nạp vào qua đó. Môđun vắt nước quả này có phần nghiền (500) được tạo ra ở đầu trên 
của trục vít (300) được làm hẹp về phía trên, trên phần nghiền (500) có lưỡi nghiền 
(510); và phần xử lý nghiền (600) được nối với cửa nạp (410) và tạo ra ở đáy của nắp 
(400) một phần lõm để chứa phần nghiền (500).  

  
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
322 

(11) 39716 
(21) 1-2014-02261 (51) 7 C12P  39/00,  7/06,  7/08,  7/10 

(22) 04.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/067717 04.12.2012 (87) WO/2013/090053 20.06.2013 
(30) 61/570,243      13.12.2011 US 
(71) DANISCO US INC.  (US) 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tạo hỗn hợp enzym xúc tác quá trình chuyển hóa 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp tạo ra hỗn hợp enzym sử dụng hai hoặc nhiều dòng tế 
bào, phương pháp xác định hoặc xây dựng cấu trúc các dòng tế bào để tạo ra hỗn hợp 
enzym, và phương pháp tạo ra ngân hàng tế bào để tạo ra hỗn hợp enzym này.  
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Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel (CH) 
(72) ZUBER, GÐrard (CH), BADETSCHER, Thomas (CH), MEYER, CÐdric (CH), 

LOUVET, Alexis (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Sản phẩm hút thuốc và phương pháp sử dụng sản phẩm này

  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm hút thuốc (1, 100, 300) bao gồm nhiều bộ phận bao gồm 
chốt phía trước (2, 102, 302) và chất nền tạo thành khí dung (7). Lỗ (103, 303) hoặc khe 
hở (23) được xác định qua chốt phía trước (2, 102, 302), qua đó bộ phận làm nóng (8) có 
thể được đặt vào. Trong khi sử dụng, bộ phận làm nóng (8) được đặt vào trong sản phẩm 
hút thuốc (1, 100, 300) qua lỗ (103, 303) hoặc khe hở (23) và chất nền tạo thành khí 
dung (7) được đốt nóng để tạo thành khí dung. Khi bộ phận làm nóng (8) về cơ bản được 
lấy ra khỏi sản phẩm hút thuốc (1, 100, 300), chốt phía trước (2, 102, 302) hoạt động để 
giữ lại chất nền tạo thành khí dung (7) bên trong sản phẩm hút thuốc (1, 100, 300).  
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(72) SAIJO Aki (JP), SHIMAMURA Terutaro (JP), IWANAMI Hiromitsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thực phẩm tẩm sôcôla trắng chứa bột thực vật và phương 

pháp sản xuất thực phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thực phẩm tẩm sôcôla trắng, trong đó sôcôla trắng chứa bột thực vật 
được tẩm vào trong thực phẩm xốp. Đường kính trung bình của bột thực vật nằm trong 

khoảng từ 5 đến 20 m. Trong thực phẩm tẩm sôcôla trắng, sôcôla trắng chứa bột thực 
vật này được tẩm một cách đầy đủ vào bên trong của thực phẩm xốp.  
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(54) Quy trình phân tách các thành phần trong dòng nguyên liệu 

bằng cách hấp phụ ngược chiều mô phỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình phân tách các thành phần trong dòng nguyên liệu bằng sự 
phân tách nhờ hấp phụ ngược chiều mô phỏng. Quy trình theo các khía cạnh khác nhau 
của sáng chế bao gồm tháo dòng sản phẩm tách qua một ống dẫn chứa chất dịch còn dư 
ra khỏi khoang phân tách nhờ hấp phụ. Quy trình cũng bao gồm hướng phần ban đầu của 
dòng sản phẩm tách, bao gồm ít nhất một phần chất dịch còn dư được tháp qua một ống 
dẫn hướng về điểm đến thứ nhất. Quy trình còn bao gồm hướng phần sau của dòng sản 
phẩm tách được tháo qua một ống dẫn hướng về điểm đến thứ hai.  
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(11) 39720 
(21) 1-2014-02268 (51) 7 C07C  15/08,  5/27,  6/12 

(22) 24.10.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/061567 24.10.2012 (87) WO 2013/095767 27.06.2013 
(30) 61/578,609 21.12.2011 US 

13/626,191 25.09.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2014 
(71) UOP LLC  (US) 

25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) Jason T. CORRADI (US), David W. ABLIN (US), David W. LIU (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình và hệ thống kết hợp đồng phân hóa xylen và 

chuyển nhóm alkyl 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý đồng phân hoá xylen được kết hợp với hệ thống xử 
lý chuyển nhóm alkyl. Tháp chưng cất phân đoạn có thể được sử dụng chung cho hai hệ 
thống xử lý này nhằm làm giảm chi phí vốn đầu tư cho nhà máy liên hợp. Theo một số 
phương án của sáng chế, tháp chưng cất phân đoạn chia ngăn và thiết bị tách chia ngăn 
có thể được sử dụng.  
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(11) 39721 
(21) 1-2014-02278 (51) 7 A61K  9/70,  31/485, A61P  25/04 

(22) 12.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/IB2012/002973    12.12.2012 (87) WO2013/088254 20.06.2013 
(30) 61/569,609    12.12.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2014 
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG  (DE) 

Lohmannstr. 2, 56626 Andernach, Germany 
(72) HILLE, Thomas (DE), WAUER, Gabriel (DE), SMITH, Kevin John (GB), MUNDIN, 

Gillian Elizabeth (GB), JOHNSON, Helen Elizabeth (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ trị liệu qua da chứa buprenorphine, phương pháp sản xuất 

nó và bộ trị liệu chứa nó 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ trị liệu qua da để cấp buprenorphine qua da, có cấu trúc dạng lớp 
tự bám dính chứa buprenorphine chứa:  
A) lớp áp sau không thấm buprenorphine, và  
B) lớp chất dính nhạy áp chứa buprenorphine nằm trên lớp áp sau không thấm 
buprenorphin, lớp chất dính này chứa:  
a) ít nhất một chất dính nhạy áp trên cơ sở polyme,  
b) lượng hữu hiệu có tác dụng giảm đau của buprenorphin bazơ hoặc muối dược dụng 
của nó, và  
c) axit carboxylic được chọn từ nhóm gồm axit oleic, axit linoleic và axit linolenic, axit 
levulinic và hỗn hợp của chúng, với lượng đủ sao cho lượng hữu hiệu có tác dụng giảm 
đau của buprenorphine được hòa tan vào đó để tạo ra hỗn hợp, và hỗn hợp 
buprenorphine trong axit carboxylic này tạo thành các khối kết tụ phân tán trong chất 
dính nhạy áp, trong đó lớp chất dính nhạy áp chứa buprenorphine này là lớp tiếp xúc với da.  
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(21) 1-2014-02281 (51) 7 A61K  47/10,  31/4365,  47/44,  9/10,  

9/14, A61P  35/00 
(22) 14.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2012/069641 14.12.2012 (87) WO/2013/090666 20.06.2013 
(30) 61/570,679      14.12.2011 US 
(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, USA 
(72) SHI, Yi (CN), LIPARI, John M. (US), PADDEN, Brian E. (US), DIAS, Lloyd E. (US), 

SPENCE, Julie K. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa hợp chất ức chế protein kinaza và dược phẩm 

chứa hợp chất này dùng để điều trị bệnh ung thư 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất ức chế protein kinaza, cụ thể là hợp chất N-
(4-{4-amino-7-[1-(2-hydroxyetyl)-1H-pyrazol-4-yl]thieno[3,2-c]pyridin-3-yl}phenyl)-N'-
(3-flophenyl)ure, chất mang polyme dược dụng hòa tan trong nước và chất hoạt động bề 
mặt dược dụng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất ức chế 
protein kinaza được dùng để điều trị bệnh ung thư.  
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(11) 39723 
(21) 1-2014-02286 (51) 7 A61F  5/452,  5/458,  5/44 

(22) 09.01.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/KR2012/000192 09.01.2012 (87) WO 2013/105677 A1 18.07.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2014 
(75) KIM, KYOUNG-HUN  (KR) 

117-104, Jangan Hyundai Hometown, 107 Jangan Butgotro Dongdaemun-gu, Seoul, 
130-719 Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu thu phân người

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu thu phân người bao gồm: tấm cố định (100) có tấm bên trái 
dạng hình chữ C (101) và tấm bên phải dạng hình chữ C (101') có các đầu được nối với 
nhau với một lỗ hở ở phần tâm và có thể được gấp lên nhau; túi thu phân (200) có đầu 
được cố định vào một cạnh bên của tấm cố định (100), và ở trạng thái bình thường được 
cuộn và được bố trí giữa tấm bên trái dạng hình chữ C (101) và tấm bên phải dạng hình 
chữ C (101') đã gấp của tấm cố định (100), và túi thu phân này được đẩy ra khỏi lỗ hở 
của tấm cố định (100) khi phân được đưa vào; và phương tiện kết dính (300). Vì túi thu 
phân không tiếp xúc với hậu môn khi sử dụng, bệnh nhân có thể đại tiện dễ hơn do sự 
thoải mái được cải thiện.  
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(21) 1-2014-02288 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 28.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/077077 28.12.2012 (87) WO2013/098405 04.07.2013 
(30) 11196203.1 30.12.2011 EP 

11196204.9 30.12.2011 EP 
12155248.3 13.02.2012 EP 
12155250.9 13.02.2012 EP 
12173054.3 21.06.2012 EP 

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 

(72) ZUBER, GÐrard (CH), MEYER, CÐdric (CH), LOUVET, Alexis (CH), JARRIAULT, 
Marine (FR), BADERTSCHER, Thomas (CH), GINDRAT, Pierre-Yves (CH), 
SANNA, Daniele (IT) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Sản phẩm tạo khí dung để sử dụng với thiết bị tạo khí dung, hệ 

thống tạo khí dung và phương pháp sử dụng chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm tạo khí dung (10) bao gồm: chất nền tạo khí dung (20), 
bộ phận đỡ (30) nằm ngay phía sau chất nền tạo khí dung (20), bộ phận làm mát khí 
dung (40) nằm phía sau bộ phận đỡ (30), và giấy bọc ngoài (60) bao tròn quanh chất nền 
tạo khí dung (20), bộ phận đỡ (30) và bộ phận làm mát khí dung (40). Bộ phận đỡ (30) 
nối tiếp đầu với chất nền tạo khí dung (20). Chất nền tạo khí dung (20) có thể xuyên qua 
được bởi cơ cấu đốt nóng (120) của thiết bị tạo khí dung (110).  
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(21) 1-2014-02289 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

35/00,  35/04 
(22) 13.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/075328 13.12.2012 (87) WO 2013/087744 A1 20.06.2013 
(30) 1161589       14.12.2011 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France 
(72) ALCOUFFE, Chantal (FR), BJEGARDE, Kirsten (US), MAUGER, Jacques (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất pyrazolopyridin, quy trình điều chế và dược phẩm 

chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazolopyrimidin có tác dụng ức chế thụ thể FGF (yếu tố 
tăng trưởng nguyên bào sợi - Fibroblast Growth Factor) có công thức chung (I)  

 

 
 

Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 39726 
(21) 1-2014-02293 (51) 7 B22D 41/08, 41/22, 41/32, 41/36, 

41/50, 41/54, C04B 14/20, 35/80, 
C09K 21/14, C04B 28/26, C09K 
3/10, C04B 111/28, F16J 15/06 

(22) 14.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/IB2012/002949     14.12.2012 (87) WO2013/088249 20.06.2013 
(30) 11193966.6     16.12.2011 EP 
(71) VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY  (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States of America 
(72) James OVENSTONE  (GB), Martin ZHOU (CN) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Cụm vòi bao gồm bộ phận thứ nhất và thứ hai được lắp vào 

nhau theo kiểu trượt tịnh tiến và đệm bịt được làm bằng vật 

liệu phồng lên, bộ phận chịu lửa, phương pháp chế tạo bộ phận 

chịu lửa, phương pháp lắp hai bộ phận chịu lửa 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm vòi (20, 30) dùng cho thiết bị đúc kim loại được chọn trong số cửa 
trượt và cơ cấu thay ống, cụm vòi này bao gồm: bộ phận chịu lửa thứ nhất (1) bao gồm 
bề mặt lắp thứ nhất (1a) có lỗ thứ nhất, và bộ phận chịu lửa thứ hai (11) bao gồm bề mặt 
lắp thứ hai (11a), có lỗ thứ hai, bộ phận thứ nhất và thứ hai được lắp vào nhau theo theo 
kiểu trượt tịnh tiến thông qua bề mặt lắp thứ nhất và thứ hai tương ứng của chúng sao 
cho lỗ thứ nhất và thứ hai có thể được làm cho thẳng hàng và không thẳng hàng để tạo 
ra, khi thẳng hàng, lỗ liền (3, 13) để xả kim loại nóng chảy từ đầu vào của kim loại nóng 
chảy (13a) đến đầu ra của kim loại nóng chảy (3b) của cụm vòi này, đệm bịt (2) nằm 
giữa bề mặt lắp thứ nhất và thứ hai của bộ phận thứ nhất và thứ hai, khác biệt ở chỗ, đệm 
bịt (2) là vật liệu phồng lên do nhiệt. Sáng chế còn đề xuất đệm bịt làm bằng vật liệu 
phồng lên, bộ phận chịu lửa, phương pháp chế tạo bộ phận chịu lửa, phương pháp lắp hai 
bộ phận chịu lửa.  
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(11) 39727 
(21) 1-2014-02294 (51) 7 A23L  1/176 

(22) 18.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2012/076015 18.12.2012 (87) WO2013/092627 27.06.2013 
(30) 11194683.6       20.12.2011 EP 
(71) CRISP SENSATION HOLDING SA  (CH) 

1 rue-Pedro-Meylan, CH-1208 Geneva, Switzerland 
(72) Keith Graham PICKFORD (GB), Kees VAN DOORN (NL), Carry REICHGELT (NL) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp sản xuất vụn bánh mỳ và vụn bánh mỳ 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất vụn bánh mỳ dùng cho thực phẩm, phương pháp 
này bao gồm các bước: ép đùn chế phẩm bột nhào chứa bột, chất tạo gel, các thành phần 
tùy ý khác nữa và nước để tạo ra chế phẩm ép đùn; sấy chế phẩm ép đùn trong máy sấy 
kiểu quay để tạo ra chế phẩm sấy khô, trong đó hàm lượng ẩm của chế phẩm sấy khô 
này nằm trong khoảng từ 0,1% đến 1,5% trọng lượng; và nghiền chế phẩm sấy khô này 
để tạo ra vụn bánh mỳ khô với hàm lượng ẩm nằm trong khoảng từ 0,1% đến 1,5% trọng 
lượng. Sáng chế còn đề xuất vụn bánh mỳ.  
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(21) 1-2014-02304 (51) 7 F03D 11/00 

(22) 14.07.2014 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2014 
(75) Lại Bá ất  (VN) 

Số 32, ngõ 24, đường Phan Văn Truờng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Cánh tuabin có kết cấu khung giàn và bề mặt vặn vỏ đỗ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cánh tuabin có kết cấu khung giàn và bề mặt vặn vỏ đỗ dùng để làm 
cánh cho tuabin gió bao gồm: đầu cánh (1) được chế tạo là hình trụ tròn để dễ lắp vào roto 
đầu trục tuabin và dễ xoay cánh, khung giàn (2) nối vững chắc vào đầu cánh (1), là một 
hệ thống khung bằng ống kim loại, được tạo nên bởi các thanh dọc, thanh ngang, thanh 
đứng và các thanh giằng chéo tạo thành khung giàn không gian, đảm bảo độ cứng vững 
cho cánh tuabin trong vận hành, tạo sự thông thoáng phía sau cánh và giảm tối đa kích 
thước ống kim loại, khung giàn (2) tạo thành mặt vặn vỏ đỗ để đỡ mặt cánh 3, mặt cánh 
(3) phần từ gốc cánh có bề rộng tăng dần tới khoảng 20% độ dài cánh, phần tiếp theo 
được giữ bề rộng không đổi đến sát đầu cánh để làm tăng điện tích cánh, đầu cánh được 
bo tròn để chống lực cản của không khí và giảm tiếng ồn, khung giàn (2) và mặt cánh (3) 
có thể chia thành nhiều đoạn để dễ vận chuyển, khi chia cánh ra thành nhiều phân đoạn, 
tại một phân đoạn cánh đủ ngắn ta có thể coi phần mặt cánh phân đoạn này là phẳng, mặt 
sau của mỗi phân đoạn cánh có thể coi là phẳng, do mặt cánh vặn vỏ đỗ nên góc nghiêng 
của các mặt phân đoạn cánh tăng dần từ gốc cánh tới đầu cánh, tốc độ tăng của góc 
nghiêng giảm dần từ gốc cánh tới đầu cánh.  
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(72) OHNISHI, Yoshito (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng qua đường miệng chứa ,,- triflothymidin 
(PTD) và 5- clo-6-(2-iminopyrolidin-1-yl)metyl-2,4(1H,3H)- pyrimidin dion 
hydroclorua (TPI) và có tính ổn định ngay cả trong điều kiện độ ẩm cao. Dược phẩm 

dùng qua đường miệng chứa ,,-triflothymidin và 5-clo- 6-(2-iminopyrolidin-1-
yl)metyl-2,4(1H,3H)-pyrimidin dion hydroclorua làm thành phần hoạt tính và các chất 
phụ gia làm tá dược có độ ẩm tương đối tới hạn là 85% hoặc lớn hơn ở 25oC.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
336 

(11) 39730 
(21) 1-2014-02307 (51) 7 A61K  31/7068,  9/14,  9/20,  9/30,  

31/513,  47/10,  47/12,  47/26,  47/32,  
47/36,  47/38,  47/44, A61P  35/00,  
43/00 

(22) 14.02.2013 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2013/053514      14.02.2013 (87) WO2013/122135 22.08.2013 
(30) 2012-031144      15.02.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2014 
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, Japan 
(72) OHNISHI, Yoshito (JP), OGATA, Tetsuo (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng qua đường miệng chứa ,,- trinflothymidin 
(PTD) và 5-clo-6-(2-iminopyrolidin-1-yl)metyl-2,4(1H,3H)- pyrimidin dion hydroclorua 
(TPI) và có tính ổn định ngay cả trong điều kiện độ ẩm cao. Dược phẩm dùng qua đường 

miệng chứa ,,-triflothymidin và 5-clo- 6-(2-iminopyrolidin-1-yl)metyl-2,4(1H,3H)-
pyrimidin dion hydroclorua làm thành phần hoạt tính và hầu như không chứa chất phụ 
gia chứa muối của kim loại.  
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1204149.7 08.03.2012 GB 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) LACHIA, Mathilde Denise (FR), DE MESMAEKER, Alain  (BE), VlLLEDIEU-

PERCHERON, Emmanuelle (FR), WOLF, Hanno Christian (DE), JUNG, Pierre 
Joseph Marcel (FR), LANFERMEIJER, Franciscus Cornelis (NL), VAN DEN 
WIJNGAARD Paul Willem Jan (NL), SCREPANTl, Claudio (IT) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất strigolactam, chế phẩm điều chỉnh tăng trưởng thực 

vật và thúc đẩy sự nảy mầm của hạt chứa hợp chất này và 

phương pháp cải thiện cây trồng 

  (57)     

  
 

Sáng chế đề cập đến các hợp chất strigolactam có công thức (I), chế phẩm điều chỉnh 
tăng trưởng thực vật và thúc đẩy sự nảy mầm của hạt chứa các hợp chất này. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp điều chỉnh tăng trưởng thực vật, phương pháp thúc đẩy sự 
nảy mầm của hạt và phương pháp kiểm soát cỏ dại cũng như phương pháp cải thiện cây 
trồng bằng cách dùng các hợp chất strigolactam có công thức (I) hoặc chế phẩm chứa 
chúng. 
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(72) TSUJIGUCHI, Youichi (JP), OOKA, Shinji (JP), OOMORI, Shinji (JP), KUMATA, 

Mitsuo (JP), MATSUTANI, Hiroomi (JP), TOMlTAKA, Yuji (JP), AIHARA, Manabu 
(JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nắp đậy đồ chứa bằng nhựa tổng hợp và đồ chứa có nắp đậy 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nắp đậy đồ chứa bằng nhựa tổng hợp không đòi hỏi mômen quán 
tính và mômen mở nắp để mở quá cao và có thể ngăn chặn theo cách tin cậy trạng thái 
trượt là hiện tượng trong đó phương tiện khoá (30) đi lên trong khi trượt một cách đàn 
hồi trên phần kẹp khoá (44) mà không tạo ra trạng thái đứt gãy của đường dễ gãy theo 
chu vi (16) ở thời điểm mở. Nắp đậy đồ chứa bằng nhựa tổng hợp (2) có bề mặt lắp có 
dạng hình nón cụt ngược (34) nhô lện trên với độ nghiêng ra ngoài theo hướng kính từ 
mép đế của mặt trên (32a) của phương tiện khoá được bố trí ở mặt theo chu vi trong của 
phân dưới xác nhận trạng thái niêm phong (20) năm bên đưới đường dễ gãy theo chu vi 
(16) tạo ra ở thành mép (6). Sáng chế còn đề cập đến đồ chứa có nắp đậy này.  
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Jing-jing (TW) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh hoặc tình trạng 

bệnh lý liên quan đến peptit beta amyloit 

  (57)    Sáng chế đề xuất dược phẩm chứa isoacteosit và acteosit, dược phẩm này có khả năng ức 

chế sự hình thành, tích tụ hoặc lắng đọng peptit  amyloit, và do đó hữu dụng để phòng 
ngừa hoặc điều trị bệnh hoặc tình trạng bệnh lý liên quan đến peptit beta amyloit, trong 
đó tỷ lệ khối lượng của isoacteosit so với acteosit là 4:1 đến 1:4.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu dùng để lắp bơm nhiên liệu vào bình nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu dùng để lắp bơm nhiên liệu vào bình nhiên liệu trong đó vỏ 
bơm được trang bị phần gờ và các phần nhô mà nhô ra phía ngoài ở phía ngoài của bình 
nhiên liệu, bộ phận làm kín và phần gờ được kẹp giữa bình nhiên liệu và tấm chặn lắp 
vào bình nhiên liệu từ phía ngoài, trong đó tấm chặn (39) bao gồm các chi tiết dạng tấm 
(51, 52) được phân chia theo chu vi của vỏ bơm (25), được tạo ra dưới dạng các chi tiết 
riêng biệt và có các phần đầu đối diện nhau theo chu vi nằm chồng lên nhau dọc theo 
chiều trục của vỏ bơm (25). Điều này cho phép phần gờ bị ép về phía bình nhiên liệu với 
lực ép có độ lớn đồng đều theo chu vi, đồng thời làm cho việc lắp tấm chặn được dễ 
dàng.  
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Toshimasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép dập nóng và phương pháp sản xuất thép dập nóng này

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép dập nóng thỏa mãn biểu thức (5 x [Si] + [Mn])/[C] > 11 khi 
[C] là lượng C tính theo % khối lượng, [Si] là lượng Si tính theo % khối lượng, và [Mn] 
là lượng Mn tính theo % khối lượng, cấu trúc kim loại sau khi dập nóng bao gồm từ 40% 
đến 90% ferit và từ 10% đến 60% mactensit về tỷ lệ diện tích, tổng tỷ lệ diện tích của 
ferit và tỷ lệ diện tích của mactensit là 60% hoặc lớn hơn, độ cứng của mactensit đo 

được bằng thiết bị đo độ cứng hệ nano thỏa mãn H2/H1< 1,10 và HM < 20, và TS x  

mà là sản phẩm có cường độ kéo căng TS và tỷ lệ giãn lỗ  bằng 50000MPa
. % hoặc lớn 

hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất thép dập nóng này.  
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(72) VADING, Kjell (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy chuyển động quay

  (57)    Sáng chế đề cập tới máy chuyển động quay (1) có dạng thiết bị giãn nở. Thiết bị giãn nở 
gồm vỏ (5) có hốc (9), các lỗ nạp và lỗ xả (11,12) nối thông với hốc (9), rôto (2) có 
đường trục rôto (A), các cánh (15a, 15b, 15c) được tiếp nhận di chuyển được trong các 
rãnh (18) tương ứng trong rôto (2) và được nối khớp quanh trục (C) với một đầu của cần 
điều khiển (14a, 14b, 14c) và ở đầu kia được đỡ quay được trên trục cố định (24) kéo dài 
xuyên tâm qua hốc (9) trong vỏ (5) và ít nhất một khoang làm việc (9a) vốn là một phần 
của hốc (9). Vỏ (5) gồm phần giữa dạng trụ trong (5c), phần này tương tác với rôto (2) 
và các cánh (15a,15b, 15c). Rôto (2) tạo dạng cuộn có các phần gờ kéo dài theo phương 
hướng kính (2a', 2b') tương ứng có thể quay cùng với các cánh và các bề mặt đầu tương 
ứng của các cánh tác động vào đó.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất của betulin và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có cấu trúc theo Công thức I:  
 

  
 
hoặc muối dược dụng của nó. Hợp chất theo sáng chế là hữu hiệu để điều trị hoặc ngăn 
ngừa tình trạng nhiễm HIV.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp chế tạo vật chứa bằng kim loại

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo vật chứa bằng kim loại bao gồm: bước uốn 
quăn ra phía ngoài mép trên của vật chứa bằng kim loại để tạo ra phần uốn quăn và bước 
mở rộng đường kính của phần thứ nhất của vật chứa bằng kim loại để tạo ra phần mở 
rộng thứ nhất; trong đó ít nhất một phần của phần mở rộng thứ nhất ở bên dưới phần uốn 
quăn. Theo một phương án thực hiện, bước uốn quăn ra phía ngoài mép trên của vật 
chứa bằng kim loại để tạo ra phần uốn quăn và bước mở rộng đường kính của phần thứ 
nhất của vật chứa bằng kim loại để tạo ra phần mở rộng thứ nhất được thực hiện trong 
hành trình đơn của khuôn đơn. Theo một phương án, bước mở rộng đường kính của 
phần thứ nhất của vật chứa bằng kim loại để tạo ra phần mở rộng được thực hiện sau 
bước uốn quăn ra phía ngoài mép trên của vật chứa bằng kim loại để tạo ra phần uốn 
quăn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị thu, phương pháp thu, thiết bị truyền và phương pháp 

truyền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị thu, phương pháp thu, thiết bị truyền và phương pháp truyền 
mà có thể cung cấp phương pháp điều khiển chung để đánh dấu liên kết nội dung mong 
muốn. Bộ thực hiện hàm đăng ký nội dung liên quan liên quan đến nội dung AV dựa vào 
thông tin điều khiển có trong chương trình ứng dụng được thực hiện đáp lại nội dung 
AV. Bộ điều khiển trình diễn thực hiện điều khiển theo cách để nếu nội dung liên quan 
đã được đăng ký được lựa chọn, nội dung liên quan đã được lựa chọn sẽ được trình diễn. 
Sáng chế áp dụng được cho, ví dụ, thiết bị thu truyền hình có cấu trúc để thu tín hiệu 
phát rộng truyền hình số.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị cải thiện sự tái tạo âm thanh đa kênh, 

và vật ghi đọc được bởi máy tính thích ứng để thực hiện 

phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cải thiện sự tái tạo âm thanh đa kênh để 
cung cấp các thông tin âm thanh thích hợp để cấp cho các loa được bố trí bên trên các 
loa ở hai bên theo giải pháp kỹ thuật thông thường. Sáng chế cũng đề cập tới vật ghi dọc 
được bởi máy tính chứa chương trình máy tính để thực hiện phương pháp này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION   (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) TAKAGI, Katsuhiko (JP), ASANUMA, Minoru  (JP), MOGI, Yasuhiro (JP), SAIMA, 

Hitoshi (JP), FUJIBAYASHI, Akio (JP), NAKAMURA, Yuki  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất hyđro, phương pháp vận hành lò cao và 

phương pháp vận hành nhà máy luyện thép sử dụng hyđro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hyđro bằng cách cải biến chất hữu cơ. 
Phương pháp này bao gồm bước thực hiện phản ứng thuận nghịch bằng cách bổ sung 
lượng hơi nước dư vào khí thải (g0) chứa cacbon monoxit sinh ra trong lò luyện kim để 
sản xuất hỗn hợp khí (g), hỗn hợp khí (g) chứa hyđro và cacbon monoxit được tạo ra bởi 
phản ứng thuận nghịch và hơi nước không được tiêu thụ bởi phản ứng thuận nghịch; 
bước thực hiện phản ứng cải biến để làm giảm trọng lượng phân tử của chất hữu cơ bằng 
cách cho hỗn hợp khí (g) tiếp xúc với chất hữu cơ; và bước tạo ra hyđro bằng cách trùng 
chỉnh sản phẩm phản ứng cải biến bằng hơi nước. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp vận hành lò cao, phương pháp vận hành nhà máy thép bằng cách sử dụng 
hyđo sản xuất được bằng phương pháp nêu trên.  
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(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) GRElM, Olivier (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống điện và hệ thống tạo ra khí dung

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống điện bao gồm thiết bị sơ cấp và thiết bị thứ cấp, trong đó 
thiết bị sơ cấp bao gồm: nguồn điện năng; khoang được cấu tạo để chứa thiết bị thứ cấp; 
ít nhất một tiếp điểm điện bên trong khoang được cấu tạo để tiếp xúc với tiếp điểm tương 
ứng trên thiết bị thứ cấp khi thiết bị thứ cấp ở trong khoang, ít nhất một tiếp điểm điện 
được nối điện với nguồn điện năng; và nắp có thể di chuyển được giữa vị trí thứ nhất để 
giữ thiết bị thứ cấp tiếp xúc với ít nhất một tiếp điểm điện và vị trí thứ hai trong đó thiết 
bị thứ cấp di chuyển tự do mà không tiếp xúc với ít nhất một tiếp điểm điện. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến hệ thống bao ra khí dung bao gồm chất nền tạo ra khí dung và 
hệ thống điện này.  
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(71) HERON ENERGY PTE LTD  (SG) 
80 Raffles Place, #46-01 UOB Plaza 1, Singapore 04862 (SG) 

(72) Ante Guina  (HR), John Kells (NZ), Kurt Labes  (AT), Stuart Galt (GB), Johannes De 
Beer (ZA), David Sercombe (AU), Rene Fuger  (AT) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Tuabin tốc độ cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tuabin điện từ tốc độ cao (1300) theo các phương án thực hiện khác 
nhau. Tuabin điện từ tốc độ cao (1300) theo sáng chế bao gồm vỏ (1301), vỏ này bao gồm 
ít nhất một cuộn siêu dẫn (1307) để tạo ra từ trường, cuộn dây được giữ trong vỏ làm lạnh 
cryo của cục làm lạnh cryo (1306). Tuabin điện từ tốc độ cao (1300) còn bao gồm cụm 
rôto có một hoặc nhiều rôto (13091, 13092, 13093, 13094, 13095, và 13096) được bố trí 
trên trục (1310). Rôto được đặt trong lỗ (1308) được tạo ra giữa các thành trong của thân 
cục làm lạnh cryo (1306) sao cho rôto được đặt trong từ trường. Do dòng diện chạy qua 
cụm rôto gây ra sự tương tác của dòng điện với từ trường tạo thành mômen xoắn trên trục 
(1310).  
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Tã u. 1-5, H-1045 Budapest, Hungary 
(72) KARDOS, Zsuzsauna (HU), KISS, Tibor  (HU), LASZLOFI, Istvan  (HU), 

HORTOBAGYI, Iren  (HU), BISCHOF, Zoltan  (HU), BODIS, Adam  (HU), HAVASI, 
Gabor (HU) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất travoprost

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất travoprost có công thức (I), bao gồm 
các bước: khử lập thể chọn lọc hợp chất có công thức (II) tạo thành hợp chất có công 
thức (III), kết tinh hợp chất có công thức (III) rồi khử nhóm lacton của hợp chất này để 
tạo thành hợp chất có công thức (IV), loại bỏ nhóm bảo vệ p-phenyl-benzoyl của hợp 
chất có công thức (IV) để tạo thành hơp chất triol có công thức (V), kết tinh hợp chất có 
công thức (V) rồi biến đổi hợp chất này bằng phản ứng Wittig để tạo thành axit có công 
thức (VI), sau đó hợp chất này được este hoá.   
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1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) HATTORI Shinobu (JP), SAKURAI Hironari (JP), TAKAHASHI Yoshitomo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hóa, phương pháp mã hóa, thiết bị giải mã và phương 

pháp giải mã 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa, phương pháp mã hóa, thiết bị giải mã và phương 
pháp giải mã có hiệu quả làm giảm lưu lượng mã hóa của luồng dữ liệu đã được mã hóa 
khi thông tin liên quan đến ảnh độ sâu được đưa vào trong luồng dữ liệu đã được mã 
hóa. Bộ mã hóa tập thông số độ sâu (DPS) thiết lập thông tin độ sâu của ảnh, là thông tin 
liên quan đến ảnh độ sâu, như là DPS khác so với tập thông số trình tự (SPS) và tập 
thông số hình ảnh (PPS). Bộ mã hóa lát ảnh mã hóa ảnh độ sâu để tạo dữ liệu đã được 
mã hóa. Hơn nữa, bộ mã hóa lát ảnh truyền luồng dữ liệu đã được mã hóa bao gồm DPS 
và dữ liệu đã được mã hóa. Giải pháp theo sáng chế có thể áp dụng cho, ví dụ như, thiết 
bị mã hóa hình ảnh đa cảnh xem.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép dập nóng và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dập nóng, trong đó khi [C] thể hiện hàm lượng C (% trọng 
lượng), [Si] thể hiện hàm lượng Si (% trọng lượng), và [Mn] thể hiện hàm lượng Mn (% 
trọng lượng), biểu thức 5 x [Si] + [Mn]) / [C] >10 được thoả mãn, cấu trúc kím loại chứa 
80% hoặc lớn hơn mactensit theo tỷ lệ diện tích, và tuỳ ý, còn chứa một hoặc nhiều chất 
trong số: 10% hoặc nhỏ hơn peclit theo tỷ lệ diện tích, 5% hoặc nhỏ hơn austenit dư theo 
tỷ lệ thể tích, 20% hoặc nhỏ hơn ferit theo tỷ lệ diện tích, và nhỏ hơn 20% bainit theo tỷ 

lệ diện tích, TS x  là tích số của độ bền kéo TS và tỷ số giãn nở lỗ  bằng 50000MPa.% 
hoặc lớn hơn, và độ cứng của mactensit được đo bằng máy thử độ cứng bằng ấn lõm thoả 

mãn H2/H1 <1,10 và HM<20. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
tấm thép dập nóng này. 
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Toshimasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nguội và phương pháp sản xuất tấm thép này

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội và phương pháp sản xuất tấm thép này, trong đó 
khi hàm lượng C, Si và Mn lần lượt được thể hiện bởi [C], [Si] và [Mn] theo đơn vị % 
trọng lượng, tấm thép cán nguội thoả mãn mối quan hệ (5x[Si]+[Mn])/[C]>10, tổ chức 
kim tương học chứa, theo tỷ lệ diện tích, 40% đến 90% ferit và 10% đến 60% mactenxit, 
còn chứa một hoặc nhiều tổ chức trong số: 10% hoặc nhỏ hơn peclit theo tỷ lệ diện tích, 
5% hoặc nhỏ hơn austenit dư theo tỷ lệ thể tích và 20% hoặc nhỏ hơn bainit theo tỷ lệ 
diện tích, độ cứng của mactenxit được đo bằng cách sử dụng máy thử độ cứng bằng ấn 

lõm thoả mãn H20/H10<1,10 và HMO<20, và TSx thể hiện tích số của độ bền kéo 

TS và tỷ số giãn nở lỗ  bằng 50000 MPa.% hoặc lớn hơn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nguội và phương pháp sản xuất tấm thép này

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội thoả mãn biểu thức (5 x [Si] + [Mn])/[C] >11 
khi [C] thể hiện hàm lượng C theo % trọng lượng, [Si] thể hiện hàm lượng Si theo % 
trọng lượng, và [Mn] thể hiện hàm lượng Mn theo % trọng lượng, cấu trúc kim loại sau 
khi dập nóng chứa từ 40% đến 90% ferit và từ 10% đến 60% mactensit theo tỷ lệ diện 
tích, tổng tỷ lệ diện tích của ferit và tỷ lệ diện tích của mactensit bằng 60% hoặc lớn 
hơn, độ cứng của mactensit được đo bằng máy thử độ cứng bằng ấn lõm thoả mãn 

H2/H1<1,10 và HM<20 trước khi dập nóng, và TS x  mà là tích số của độ bền kéo TS 

và tỷ số giãn nở lỗ  bằng 50000MPa.% hoặc lớn hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp sản xuất tấm thép cán nguội này.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất bixyclo[3.1.0]hexan được thế ở vị trí 4 và dược phẩm 

chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập hợp chất bixyclo[3.1.0]hexan được thế ở vị trí số 4 có công thức (I):  
 

  
 
và tiền dược chất của nó. Hợp chất theo sáng chế hữu ích trong điều trị rối loạn thần 
kinh hoặc bệnh tâm thần. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(21) 1-2014-02369 (51) 7 B41J  35/10 

(22) 24.01.2013 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2013/051352 24.01.2013 (87) WO2013/113616 08.08.2013 
(30) 12153525.6      01.02.2012 EP 
(71) CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.  (US) 

11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803-2599, United States of America 
(72) Ian WILKINSON (GB) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hộp tiếp mực dùng cho thiết bị trang trí thân lon và phương 

pháp phủ mực lên khuôn in trong thiết bị trang trí thân lon 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp tiếp mực dùng cho thiết bị trang trí thân lon và phương pháp phủ 
mực lên khuôn in trong thiết bị trang trí thân lon. Việc phủ lớp trang trí dưới dạng một 
hoặc nhiều mực màu lên đồ chứa bằng kim loại sử dụng hộp tiếp mực có chuỗi con lăn 
kể cả các con lăn lắc. Các con lăn lắc này dịch chuyển theo trục do cam dẫn động của 
trục ngoài mà được truyền đến mặt ngoài của thân con lăn lắc và phân phối mực đồng 
đều ngang qua con lăn liền kề. Chuyển động quay của thân con lăn lắc là thông qua sự 
tiếp xúc với các con lăn liền kề trong hộp tiếp mực.  
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(11) 39751 
(21) 1-2014-02371 (51) 7 A01G  7/06, A01P  21/00, A61M  

5/142,  5/165 
(22) 24.02.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/CN2012/071599 24.02.2012 (87) WO2013/107075 25.07.2013 
(30) 201210019052.4      20.01.2012 CN 
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(71) 1. INSTITUTE OF MEDICINAL PLANT DEVELOPMENT, CHINESE ACADEMY 

OF MEDICAL SCIENCES   (CN) 
Malianwa Road North 151, Haidian, Beijing 100093, China 
2. HAINAN BRANCH INSTITUTE OF MEDICINAL PLANT DEVELOPMENT, 
CHINESE ACADEMY OF MEDICINAL SCIENCES  (CN) 
Xinglong Town, Wanning, Hainan 571533, China 

(72) WEI, Jianhe (CN), ZHANG, Zheng (CN), YANG, Yun  (CN), MENG, Hui  (CN), 
GAO, Zhihui  (CN), XU, Yanhong  (CN), ZHANG, Xingli (CN), LIU, Yangyang  
(CN), CHEN, Xuyu  (CN), CHEN, Weiping  (CN), FENG, Jindong  (CN), CHEN, 
Huaiqiong (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị truyền để tạo trầm hương và phương pháp tạo trầm 

hương 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị truyền, bao gồm bộ phận chứa chất lỏng và ống truyền, trong 
đó bộ phận chứa chất lỏng có đầu ra bên dưới và 
được tạo kết cấu để chứa chất lỏng kích thích tạo 
trầm hương, và ống truyền được nối thông với bộ 
phận chứa chất lỏng và được tạo kết cấu để truyền 
chất lỏng kích thích tạo trầm hương từ bộ phận chứa 
chất lỏng vào thân cây. Thiết bị truyền một cách 
thuận tiện và chính xác chất lỏng kích thích tạo 
trầm hương vào thân cây, các cành cây ở ngọn cây 
và các cành bên để đạt được sự tạo trầm trên toàn 
bộ cây. Thiết bị có thể được áp dụng cho A. snensis 
với các tuổi cây và đường kính khác nhau ở chiều 
cao ngang ngực để tạo ra trầm hương, khắc phục 
các nhược điểm như tốc độ truyền nhanh và không 
đo lường và kiểm soát được một cách chính xác, và 
có khả năng gây tổn thương cho vỏ và thân cây ở 
một vùng lớn gây ra mục và chết cây, và làm giảm 
đáng kể tỷ lệ chết của cây. Thiết bị có thể được sử 
dụng lại, và dễ dàng được sản xuất theo quy mô 
công nghiệp, có thể dễ đàng được triển khai ở một 
vùng lớn.  
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(86) PCT/US2011/066594 21.12.2011 (87) WO2013/095462 27.06.2013 
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(72) WU, Donghui (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng, phương pháp vận hành và bộ 

dụng cụ chứa nhiều chi tiết cho dụng cụ chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ chăm sóc răng miệng, bao gồm: thân; bộ phận mang được 
nối với thân và di chuyển được tương đối với thân, bộ phận mang mang một hoặc nhiều 
chi tiết làm sạch; cơ cấu dẫn động bộ phận mang có thể vận hành để dẫn động sự di 
chuyển của bộ phận mang tương đối với thân; bộ phận phụ; và cơ cấu dẫn động bộ phận 
phụ có thể được gài theo cách lựa chọn với cơ cấu dẫn động bộ phận mang trong quá 
trình vận hành cơ cấu dẫn động bộ phận mang, để vận hành theo cách lựa chọn bộ phận 
phụ trong quá trình bộ phận mang di chuyển tương đối với thân Sáng chế cũng đề cập tới 
phương pháp vận hành dụng cụ chăm sóc răng miệng, và bộ dụng cụ nhiều chi tiết cho 
dụng cụ chăm sóc răng miệng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống nâng tháp tua bin gió

  (57)   Sáng chế đề xuất hệ thống nâng tháp bao gồm hệ thống nâng sơ cấp và hệ thống nâng 
thứ cấp. Hệ thống nâng sơ cấp bao gồm chóp nâng được tạo kết cấu để đỡ phần tháp cần 
nâng, chóp nâng này có các máy tời thứ nhất và cột nâng được ghép vào chóp nâng, cột 
nâng này có cơ cấu nâng được tạo kết cấu để nâng chóp nâng, cột nâng và phần tháp cần 
nâng từ bên trong phần tháp được nâng lên trước đó. Hệ thống nâng thứ cấp bao gồm các 
máy tời thứ hai được tạo kết cấu để nâng phần tháp cần nâng lên chóp nâng từ móng tháp.  
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(72) AVALLONE, Roberta (IT), BARONI, Marco (IT), CROCI, Tiziano (IT) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chất đối kháng thụ thể p75 dùng để bào chế thuốc điều trị 

và/hoặc ngăn ngừa bàng quang tăng hoạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất đối kháng thụ thể p75 hoặc muối dược dụng của nó để bào chế 
thuốc dùng trong điều trị và/hoặc ngăn ngừa bàng quang tăng hoạt.  
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18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Thao (VN), Hoàng Mai Hà (VN), Vũ Quốc Thắng (VN), Nguyễn Đức 

Tuyển (VN), Nguyễn Hồng Minh (VN), Hoàng Thị Thu Linh (VN), Hồ Thị Hoa (VN), 
Nguyễn Đức Nghĩa (VN) 

(54) Phương pháp chế tạo vật liệu nanocomposite

  (57)    Phương pháp sản xuất vật liệu polymer nanocomposite 3 thành phần gồm polylactic axit 
(PLA) - nano clay - nano bạc bao gồm các công đoạn: tạo ra các thành phần cấu thành là 
PLA, nano clay và nano bạc dạng bột khô (độ ẩm 0%); và trộn các thành phần trên với 
nhau bằng phương pháp trộn nóng chảy trong máy trộn kín với nhiệt độ 180oC, tốc độ 
roto trộn 60 vòng/phút trong thời gian 5 phút, sau đó hỗn hợp đã trộn được ép trên máy 
ép được gia nhiệt tới 180oC với áp suất ép 100 kg/cm2 trong thời gian 4 phút để tạo thành 
màng nanocomposite.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống tạo ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống tạo ảnh (100) với các thiết bị tạo ảnh (200) để tạo ra các ảnh 
trên các thân hộp in (10) (gọi tắt là "thân hộp"), cơ cấu cấp thân hộp (300) để cấp các 
thân hộp (10) này tới các thiết bị tạo ảnh (200) một cách liên tục, và cơ cấu tháo dỡ thân 
hộp (400) để tháo dỡ các thân hộp (10) mà trên đó có các ảnh được tạo ra bằng các thiết 
bị tạo ảnh (200). Mỗi thiết bị tạo ảnh (200) nhận, tại vị trí nhận thân hộp (1C), các thân 
hộp (10) được cấp bởi cơ cấu cấp thân hộp (300). Mỗi thiết bị tạo ảnh (200) còn tháo dỡ, 
tại vị trí tháo dỡ thân hộp (1D), các thân hộp (10) mà trên đó có các ảnh được tạo ra. Các 
vị trí nhận thân hộp (1C) và các vị trí tháo đỡ thân hộp (1D) được bố trí gần với mặt 
trong hơn so với đường tròn ảo (1B) mà đi qua các tâm của các thiết bị tạo ảnh (200).  
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(54) Đôi đũa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đôi đũa bao gồm: một chiếc đũa phía trên và một chiếc đũa phía 
dưới có một phần nhô ra thứ nhất và một phần nhô ra thứ hai trong đó cả hai phần nhô ra 
thứ nhất và phần nhô ra thứ hai đều nhô ra từ bề mặt phía sau của chiếc đũa phía dưới, 
sao cho ở trạng thái cầm nắm đũa, phần nhô ra thứ nhất có thể chạm vào phần gần nhất 
của đốt tay thứ nhất của ngón tay đeo nhẫn của người sử dụng và phần nhô ra thứ hai có 
thể chạm vào đầu ngón tay của đốt thứ ba của ngón tay trỏ của người sử dụng. Với hai 
phần nhô ra này cùng trên chiếc đũa phía dưới, nên đôi đũa có thể được cầm nắm chắc 
chắn bằng tay của người sử dụng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm đúc chứa vỏ trấu và phương pháp sản xuất sản phẩm 

đúc chứa vỏ trấu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm đúc chứa vỏ trấu có môđun uốn đo theo tiêu chuẩn JIS K 
7171 nằm trong khoảng từ 800 đến 3.000MPa và phương pháp sản xuất sản phẩm đúc 
này, trong đó sản phẩm đúc chứa vỏ trấu thu được bằng cách trộn nhựa polyetylen tái 
chế dưới dạng nhựa kết dính (sản phẩm nghiền vụn dạng màng) theo tỷ lệ từ 30 đến 200 
phần trọng lượng với 100 phần trọng lượng vỏ trấu dưới dạng phế phẩm nông nghiệp, 
sau đó ép nóng hỗn hợp này để đúc hỗn hợp này thành hình dạng định trước, và nhựa 
polyetylen tái chế được làm tối màu trong điều kiện ép nóng định trước.  
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(72) CHEN, Qiru (CN), LIU, Yang (CN), LI, He (CN), LU, Fei (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống thực hiện giám sát an ninh khi tải 

xuống tệp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống để thực hiện việc giám sát an ninh khi tải 
xuống tệp, và vật ghi đọc được bằng máy tính có lưu trữ các chỉ dẫn để thực hiện việc 
kiểm soát an ninh khi tải xuống tệp. Phương pháp bao gồm các bước khi phát hiện thao 
tác tải xuống tệp, thực hiện việc phát hiện an ninh trên tệp được tải xuống để xác định 
liệu tệp được tải xuống an toàn; nếu tệp được tải xuống an toàn, xác định xem liệu công 
cụ tải xuống được chấp nhận khi tệp được tải xuống là phần mềm gửi tin nhắn tức thời 
(IM); và nếu công cụ tải xuống được chấp nhận là phần mềm IM, biến đổi phần mở rộng 
tên tệp của tệp được tải xuống để đảm bảo rằng tệp được tải xuống có khả năng được mở 
hoặc chạy trực tiếp.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng chứa ổn định este phosphat của axit 
ascorbic hoặc muối của nó và mang lại cảm giác làm sạch dễ chịu. Chế phẩm chăm sóc 
răng này đặc trưng ở chỗ chứa (B) chất mài mòn canxi cacbonat và (C) ít nhất một hợp 
chất được chọn trong số hyđro cacbonat, orthophosphat, và phosphat ngưng tụ trong chế 
phẩm chăm sóc răng chứa (A) este phosphat của axit ascorbic hoặc muối của nó. Chế 
phẩm chăm sóc răng này còn khác biệt ở chỗ tỷ lệ khối lượng của hợp phần (C) và khối 
lượng của hợp phần (B) nằm trong khoảng từ 0,020 đến 1,0, tính cả các giá trị đầu mút.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa glitazon và chất hoạt hóa Nrf2 (Nuclear 

factor erythroid-2 related factor 2- yếu tố 2 liên quan đến 

yếu tố nhân hồng cầu 2) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa chất chủ vận PPAR và chất hoạt hóa Nrf2, dược 
phẩm này có thế được dùng để điều trị các bệnh như bệnh vảy nến, bệnh hen, bệnh xơ 
cứng rải rác, bệnh viêm ruột và bệnh viêm khớp.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ nhà bếp và phương pháp chế tạo dụng cụ nhà bếp này

  (57)   Sáng chế đề cập đến dụng cụ nhà bếp bao gồm bề mặt nấu bên trong (1) được làm từ 
thép cacbon oxy hóa và thấm cacbon-nitơ hoặc thép cacbon oxy hóa và thấm nitơ, và bề 
mặt đun nóng bên ngoài (2). Theo sáng chế, bề mặt nấu bên trong (1) và bề mặt đun 
nóng ngoài (2) được làm từ hỗn hợp kim loại được cán đồng thời nhiều lớp (3) bao gồm 
lớp ngoài thứ nhất (4) làm từ thép cacbon được cán vào lớp thứ hai (5) làm từ đồng, bề 
mặt nấu bên trong (1) được tạo ra trên lớp thứ nhất (4). Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp chế tạo dụng cụ nhà bếp này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất dihydro-benzo-oxazin và dihydro-pyrido-oxazin và 

dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dihydro-benzo-oxazin và dihydro-pyrido-oxazin có công 
thức (I) và/hoặc muối dược dụng và/hoặc solvat của chúng, trong đó Y, V, W, U, Q, R1, 
R5, R7 và R30 là như được thể hiện trong phần mô tả. Hợp chất này thích hợp để điều trị 
các rối loạn hoặc bệnh do hoạt tính của enzym phosphoinositidc 3-kinaza (PI3K) gián 
tiếp gây ra.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị dẫn động cho cụm ống kính máy ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dẫn động cho cụm ống kính máy ảnh, thiết bị dẫn động bao 
gồm cụm ống kính gồm vật có từ tính và thanh đỡ, đế dẫn động gồm cuộn dây để tạo ra 
lực dẫn động tương ứng với vật có từ tính, và bộ cảm biến vị trí được bố trí trong đế dẫn 
động ở trạng thái lệch sang một bên so với tâm của vật có từ tính.  
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(54) Kệ lắp ghép 

  (57)   Sáng chế đề cập đến kệ lắp ghép bao gồm: các tấm ngăn (T) về cơ bản có dạng phẳng, 
hình chữ nhật, trong đó mỗi tấm ngăn (T) có cặp cạnh bên (T1), cặp cạnh bên (T2), 
và/hoặc khe (T5) trên cạnh bên (T2) mà các khe (T5) này của các tấm ngăn (T) khác 
nhau có thể cài được với nhau để liên kết các tấm ngăn (T) khi lắp ghép; và các chi tiết 
góc (G), mỗi chi tiết góc (G) có các gờ (G1) chạy dọc theo chiều dài của chi tiết góc và 
có hình dạng tương ứng với hình dạng của rãnh (T3) trên cạnh bên (T1) của tấm ngăn 
(T), sao cho rãnh (T3) và gờ (G1) có thể lắp khớp với nhau tạo thành liên kết mộng; các 
loại chi tiết góc (G) ở các vị trí khác nhau có số lượng gờ (G1) khác nhau.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu thay thế của dụng cụ chăm sóc răng miệng và dụng cụ 

chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu thay thế dùng cho dụng cụ chăm sóc răng miệng, ví dụ, bàn 
chải răng chạy điện, trong đó đầu thay thế này sử dụng kết cấu được thiết kế riêng để 
ghép đầu thay thế này vào thân dụng cụ chăm sóc răng miệng. Theo một phương án của 
sáng chế, đầu thay thế này có thể bao gồm: đầu có các phần tử làm sạch răng được gắn 
vào đó; ống chụp bao gồm khoang để tiếp nhận ống cuống của thân, mép gần tạo thành 
cửa vào khoang, và đầu xa để ghép đầu vào đó, ống chụp này bao gồm dải khoá để gài 
khớp với bề mặt xén của phần khoá của vấu lồi.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dụng cụ xông để sử dụng thuốc bột

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ xông để bệnh nhân sử dụng thuốc bột nhờ dòng khí được 
tạo ra bằng cách hít, bao gồm ít nhất một nguồn bột, bộ phận định liều để đo lặp lại liều 
bột từ nguồn, cơ cấu vận chuyển để dịch chuyển bộ phận định liều này từ vị trí nạp để 
nhận liều bột đến vị trí làm rỗng để giải phóng liều bột này vào kênh bột, ít nhất một 
dụng cụ hoạt hóa để bệnh nhân thao tác bằng tay, dụng cụ hoạt hóa này được liên kết 
động với cơ cấu vận chuyển này sao cho khi thao tác một liều bột duy nhất được đo, 
dụng cụ hoạt hóa này bao gồm khóa liều (5) tác động lên cơ cấu vận chuyển này khi 
được ấn bởi bệnh nhân. Theo sáng chế, cơ cấu vận chuyển này bao gồm thêm cần gạt 
liều (6) tác động lên bộ phận định liều, cần gạt liều (6) này bị khóa ở vị trí hít của bộ 
phận định liều này sau khi khóa liều (5) này được bệnh nhân ấn xuống một cách thích 
hợp. Cần gạt liều (6) ở vị trí hít ăn khớp với bộ phận phát động và được giải phóng bằng 
cách phát động bộ phận phát động. Bộ phận phát động này bao gồm ít nhất một bề mặt 
cam và cần gạt liều (6) ăn khớp với bề mặt cam theo phương tiếp tuyến ở vị trí hít bị 
khóa này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dụng cụ xông để sử dụng thuốc dạng bột

  (57)   Sáng chế đề cập đến dụng cụ xông để bệnh nhân sử dụng thuốc bột nhờ dòng khí được 
tạo ra bằng cách hít, bao gồm ít nhất một nguồn bột, bộ phận định liều để đo lặp lại liều 
bột từ nguồn, cơ cấu vận chuyển để dịch chuyển bộ phận định liều này từ vị từ nạp để 
nhận liều bột đến vị trí làm rỗng để giải phóng liều bột này vào kênh bột, ít nhất một 
dụng cụ hoạt hóa để bệnh nhân thao tác bằng tay, dụng cụ hoạt hóa này được liên kết 
động với cơ cấu vận chuyển này sao cho khi thao tác một liều bột duy nhất được đo, 
dụng cụ hoạt hóa này bao gồm khóa liều (5) tác động lên cơ cấu vận chuyển này khi 
được ấn bởi bệnh nhân. Khóa liều (5) này khi được ấn chỉ ăn khớp tạm thời vởi cơ cấu 
vận chuyển này sao cho chu kỳ định liều được trọn vẹn và cơ cấu vận chuyển này 
và/hoặc bộ phận định liều được điều chỉnh lại ngay cả khi khóa liều (5) này được giữ ấn 
xuống.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo. Cụ thể, 
sáng chế đề xuất các kỹ thuật thực hiện dự báo vectơ chuyển động để mã hóa viđeo. 
Thiết bị mã hóa viđeo bao gồm bộ xử lý có thể thực hiện các kỹ thuật này. Bộ xử lý được 
tạo cấu hình để xác định các vectơ chuyển động dự bị cho khối dữ hệu viđeo hiện thời để 
thực hiện quy trình dự báo vectơ chuyển động và định rõ tỷ lệ một hoặc nhiều vectơ 
chuyển động dự bị được xác định cho khối dữ liệu viđeo hiện thời để đưa ra một hoặc 
nhiều vectơ chuyển động dự bị đã được định tỷ lệ. Bộ xử lý này còn có thể được tạo cấu 
hình để sửa đổi các vectơ chuyển động dự bị đã được định tỷ lệ nằm trong khoảng quy 
định.  
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(22) 17.01.2013 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2013/000128 17.01.2013 (87) WO/2013/107642 25.07.2013 
(30) 12000355.3 20.01.2012 EP 

61/589,575 23.01.2012 US 
(71) ALMIRALL, S.A.  (ES) 

Ronda del General Mitre, 151, E-08022 Barcelona, Spain 
(72) HERDER, Martin (DE), LUDANEK, Gerhard (DE), METT, Ingo  (DE), SCHMIDT, 

Joachim (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dụng cụ xông để sử dụng thuốc bột

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ xông để bệnh nhân sử dụng thuốc bột nhờ dòng khí được 
tạo ra bằng cách xông, bao gồm ít nhất một nguồn bột, bộ phận định liều để đo lặp lại 
liêu bột từ nguồn, cơ cấu vận chuyển để dịch chuyển bộ phận định liều này từ vị trí nạp 
để nhận liều bột đến vị trí làm rỗng để giải phóng liều bột này vào kênh bột, ít nhất một 
dụng cụ hoạt hóa để bệnh nhân thao tác bằng tay, dụng cụ hoạt hóa này được liên kết 
động với cơ cấu vận chuyển này sao cho khi thao tác một liều bột duy nhất được đo, 
dụng cụ hoạt hóa này bao gồm khóa liều (5) tác động lên cơ cấu vận chuyển này khi 
được ấn bởi bệnh nhân. Dụng cụ này bao gồm thêm cơ cấu đẩy để đẩy bộ phận đếm mỗi 
lần dụng cụ xông được thao tác bởi bệnh nhân, nhờ đó liều bột được giải phóng vào 
kệnh bột. Bộ phận đếm này bao gồm chỉ số cơ học kết hợp với cơ cấu khóa để chặn khóa 
liều (5) và/hoặc dụng cụ hoạt hóa và/hoặc cơ cấu vận chuyển sau một số lượng chu kỳ 
định liều xác định trước. Cơ cấu khóa này bao gồm cần khóa (7) ăn khớp thuận với khóa 
liều (5) và/hoặc dụng cụ hoạt hóa và/hoặc cơ cấu vận chuyển trong điều kiện bị khóa. 
Dụng cụ xông này khác biệt ở chỗ, cần khóa (7) bao gồm bộ phận báo hiệu gắn liền với 
nó và ăn khớp với chỉ số sau một số lượng chu kỳ định liều xác định trước này.  
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(22) 26.12.2012 (43) 27.10.2014 
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Jayalakshmi Estates, 29 (Old No. 8), Haddows Road, Chennai 600006, India 
(72) RAO, Kandregula Srinivasa (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vỏ truyền động dùng cho động cơ

  (57)    Sáng chế đề cập đến vỏ truyền động dùng cho động cơ đốt trong, có khả năng làm thích 
ứng các cơ cấu dẫn động điện cơ trong hệ thống truyền tự động trên vỏ truyền động. Vỏ 
truyền động bao gồm nhiều chi tiết dự phòng để tạo thuận tiện cho nó bao gồm các lỗ ổ 
trục được tạo bậc, mặt bích, khoang được mở rộng và khoang dầu. Vỏ truyền động là 
phù hợp nhất để sử dụng với động cơ lắc.  
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(30) 4589/CHE/2011      27.12.2011 IN 
(71) TVS MOTOR COMPANY LIMITED  (IN) 

JAYALAKSHMI ESTATES, 29 (Old No. 8), Haddows Road, Chennai 600006, India 
(72) RAO, Kandregula Srinivasa (IN), BABU, Yalamuru Ramachandra (IN), NAGARAJA, 

Krishnabhatta (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cơ cấu dẫn động dịch chuyển nấc số cho động cơ đốt trong

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu dẫn động dịch chuyển nấc số vận hành bằng điện cho động 
cơ đốt trong để tự động khởi động hoạt động chuyển số đối với việc truyền năng lượng 
được tạo ra bởi động cơ. Hệ thống khởi động bao gồm động cơ rời chuyển nấc số, hộp số 
giảm tốc được nối vào động cơ rời chuyến nấc số này, cơ cấu truyền năng lượng để 
truyền lực dẫn động quay của động cơ rời chuyển nấc số này đến trống trượt, cơ cấu 
kiểm soát dịch chuyển và bộ quan trắc vị trí dịch chuyển. Đối tượng theo sáng chế loại 
bỏ được sự cần thiết đối với việc chuyển số bằng tay và tạo cho việc lái dễ dàng và đỡ 
khó khăn hơn cho người vận hành xe.  
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(72) DHINAGAR, Samraj, Jabez (IN), KOMMURI, Naga, Kavitha (IN), DAS, Himadri, 

Bhushan (IN), PADHI, Lakshminarayana (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ kiểm soát xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ kiểm soát xe, xe bao gồm hộp số sàn tự động và động cơ. Xe có 
bố trí cụm tạo ra tín hiệu duy trì, với mục đích là giữ xe vận hành thậm chí nếu phần 
đánh lửa được xoay sang ngắt mạch. Chế độ hoàn toàn tắt được tiến hành một khi thỏa 
mãn một số yêu cầu.  
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(86) PCT/US2013/022828 24.01.2013 (87) WO2013/116065 08.08.2013 
(30) 12382037.5 31.01.2012 EP 

61/617,093 29.03.2012 US 
12382433.6 06.11.2012 EP 
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(72) GONZALEZ-GARCIA, Maria Rosario (ES), FERNANDEZ, Maria Carmen (ES) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất morpholinyl và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I  
 

  
hoặc muối dược dụng của nó và dược phẩm chứa các hợp chất này. Các hợp chất này có 
thể dùng để sản xuất thuốc điều trị chứng tăng triglyxerit huyết.  
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(21) 1-2014-02453 (51) 7 B05B  11/00, B65D  47/34,  83/76 

(22) 16.08.2012 (43) 27.10.2014 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bơm chất lỏng đẩy bằng tay

  (57)   Sáng chế đề cập đến bơm chất lỏng đẩy bằng tay để lắp vào vật chứa, để bơm và phân 
phối sản phẩm chất lỏng bên trong ra phía bên ngoài của vật chứa. Bơm chất lỏng bao 
gồm đầu đẩy, pit tông được nối với đầu đẩy, van kiểm soát phía trên, ngăn chứa chất 
lỏng và van kiểm soát phía dưới được bố trí ở đáy của ngăn chứa chất lỏng. Đầu đẩy và 
pit tông cùng tạo ra ống để phân phối sản phẩm chất lỏng. Bơm chất lỏng bao gồm 
phương tiện thay đổi thể tích để làm giảm thể tích của ống phân phối trong quá trình đầu 
đẩy được đẩy xuống phía dưới và để khôi phục thể tích ban đầu của ống phân phối sau 
khi tác động đẩy xuống phía dưới được loại bỏ. Bơm chất lỏng có phương tiện để làm 
thay đổi thể tích của ống phân phối theo sáng chế có thể ngăn chặn một cách hiệu quả sự 
rỏ và rò rỉ sản phẩm chất lỏng còn lại trong ống phân phối từ phần miệng xả của đầu đẩy.  
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(72) MIZUGUCHI, Tsukuru (JP), KUSANO, Kazutaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Keo dẫn điện và phương pháp sản xuất cấu trúc dẫn điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến keo dẫn điện thích hợp để tiếp nhận cấu trúc dẫn điện, có khả năng 
tạo cấu trúc chất lượng tốt và có độ ổn định liên kết cao với ITO mặc dù chứa hợp chất 
có trị số axit cao; và phương pháp sản xuất cấu trúc dẫn điện. Keo dẫn điện theo sáng 
chế được đặc trưng bởi việc chứa: hạt hỗn hợp (A) được tạo ra từ hợp chất chứa antimon 
được phủ lên bề mặt của vật liệu lõi bao gồm vật liệu vô cơ; hợp chất (B) có trị số axit 
nằm trong khoảng (30-250)mgKOH/g; và chất phụ gia dẫn điện (C).  
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(72) NEMOTO, Fukiko (JP), OTSUKA, Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp làm ổn định dibutylhydroxytoluen và chế phẩm 

chứa dibutylhydroxytoluen 

  (57)  Mục đích của sáng chế là đề xuất phương pháp ngăn sự giảm hàm lượng 
dibutylhydroxytoluen của chế phẩm và cải thiện độ ổn định của dibutylhydroxytoluen. 
Bằng cách sử dụng dụng cụ chứa để bảo quản chế phẩm chứa dibutylhydroxytoluen, mà 
bề mặt thành bên trong của nó (ví dụ, bề mặt thành của không gian bên trong của phần 
miệng và/hoặc bề mặt thành của phần nắp mà hướng về đường ra của phần miệng) được 
làm từ nhựa chứa ít nhất một polyme được chọn từ nhóm bao gồm polybutylen 
terephtalat, polyetylen terephtalat, polystyren, acrylonitril-butadien-styren, 
polycacbonat, polymetylmetacrylat, và copolyme etylen-rượu vinylic, có thể ngăn sự hấp 
phụ dibutylhydroxytoluen vào bề mặt thành bên trong và vì thế có thể giữ hàm lượng 
dibutylhydroxytoluen trong chế phẩm một cách ổn định.  
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(72) CHERCHI, Francesco (IT), OTTONELLO, Piero (IT), FERRERO, Simone (IT), 

TORRE, Paolo (IT), DE FAVERI, Danilo (IT), RIVAS TORRES, Beatriz (IT), TONET 
RENSI, Liliane (IT), RIVA, Daniele (IT), BOSIO, Federica (IT) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình xử lý sinh khối ligno-xenluloza

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý sinh khối ligno-xenluloza trong chất lỏng ở nhiệt độ 
nằm trong khoảng từ 100oC đến 150oC trước khi ngâm tẩm ở các nhiệt độ cao hơn. 
Nguyên liệu này sau đó có thể được ngâm tẩm và chất lỏng được ngâm tẩm được lọc 
bằng cách lọc nano. Khi quá trình lọc nano được sử dụng, nhiệt độ ngâm tẩm sơ bộ có 
thể nằm trong khoảng 10oC đến 150oC.  
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(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) DAVE, Hiteshkumar (IN), LIU, Lei (US), LI, Mei (US), OUSE, David (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ dạng rắn cải thiện chứa chất bổ trợ trộn 

sẵn, phương pháp điều chế chế phẩm này và phương pháp phòng 

trừ thực vật không mong muốn 

  (57)    Sáng chế đề cập tới chế phẩm diệt cỏ dạng rắn, như ở dạng hạt và dạng bột, chứa chất bổ 
trợ trộn sẵn, có độ ổn định cải thiện và hiệu quả diệt cỏ chấp nhận được khi được sử 
dụng để phòng trừ cỏ dại ở cánh đồng lúa hoặc ruộng lúa ngập nước, hoặc cánh đồng 
trồng ngũ cốc. Sáng chế còn đề cập tới phương pháp điều chế chế phẩm này và phương 
pháp phòng trừ thực vật không mong muốn. 
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(72) JARVIS, Simon James (GB), MUMFORD, Paul (GB), MERCHANT, Roger (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp phát hiện nhiễu loạn trong vật dẫn 

điện kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện nhiễu loạn trong vật dẫn điện kim loại (34), 
bao gồm các bước bố trí một mạch cảm ứng điện cảm (12) ghép nối cơ và điện với vật 
dẫn điện kim loại (34) có điện cảm giám sát được, điều hưởng mạch cảm ứng điện cảm 
(12) dựa trên một trường điện từ tác dụng lên vật dẫn điện kim loại (34) và một mạch 
phát dao động trong, và phát tín hiệu báo động khi một tín hiệu đầu ra điều hưởng từ 
mạch cảm ứng điện cảm điều hưởng (12) trở nên lệch hưởng do sự thay đổi điện cảm 
của vật dẫn điện kim loại (34) gây ra do việc thêm hoặc loại bỏ ít nhất một phần của vật 
dẫn điện kim loại (34). Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị phát hiện nhiễu loạn vật dẫn 
điện kim loại (10) dùng cho phương pháp được đề xuất trên, thiết bị (10) bao gồm một 
mạch cảm ứng điện cảm điều hướng biên độ và/hoặc tần số (12), và một mạch báo động 
(16) để phát tín hiệu báo động dựa trên đầu ra của mạch cảm ứng điện cảm (12).  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
387 

(11) 39781 
(21) 1-2014-02470 (51) 7 E02B  3/14 

(22) 24.07.2014 (43) 27.10.2014 
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(71) Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông 

biển - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam  (VN) 

Số 1 ngõ 165 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Quốc Thưởng (VN), Nguyễn Ngọc Quỳnh (VN), Nguyễn Thanh Hùng (VN), 

Phạm Anh Tuấn  (VN), Giang Thư  (VN), Tô Vĩnh Cường  (VN), Nguyễn Việt Hùng  
(VN), Trịnh Huy Toàn (VN), Nguyễn Thị Hương Trà (VN) 

(54) Hệ thống hộp thép chứa đá dạng bậc bảo vệ mái hạ lưu đập đá 

đổ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống hộp thép chứa đá dạng bậc bảo vệ mái hạ lưu đập đá đổ 
nhằm mục đích để ổn định mái hạ lưu của đập đá đổ, không phá vỡ mái hạ lưu khi xả lũ, 
trong đó đập đá đổ bao gồm mái thượng lưu (3) và đoạn đầu đập đá đổ (3') được làm 
bằng bằng bê tông cốt thép, lớp đá đổ bảo vệ mặt đập (4) có đường kính nằm trong 
khoảng từ 60 đến 80cm, thân đập (5) và mái hạ lưu (5') được làm bằng đá đổ đầm nén có 
đường kính đá nằm trong khoảng từ 40 đến 60 cm.  

Hệ thống hộp thép chứa đá dạng bậc bảo vệ mái hạ lưu đập đá đổ này bao gồm 
các hộp thép được bố trí dạng bậc ở phía hạ lưu của đập đá đổ, mỗi hộp thép này được 
neo vào khối bê tông (15) đặt trong thân đập bằng thanh thép neo (14) nhằm mục đích 
giữ ổn định, không bị phá vỡ khi xả lũ, trong đó: hộp thép gồm tấm bao quanh dạng lưới 
(8), tấm đáy dạng lưới (10), các vách ngăn dạng lưới (11) chia hộp thép thành các ngăn 
chứa đá và tấm nắp dạng lưới (12), các ngăn chứa đá được chất đá vào sau khi hộp thép 
được neo vào thân đập đá đổ. Đá bỏ trong các ngăn có đường kính lớn hơn 30cm.  
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(72) SOLDATOV, Aleksei Vladimirovich (RU), SERGEEV, Yury Andreevich (RU), 
CHEBLAKOV, Nikolai Valentinovich (RU), ANTIPOV, Stanislav Aleksandrovich 
(RU), ERMOLAEV, Dmitry Alekseevich (RU), KOTOVA, Natalya Nikolaevna (RU), 
PROKOPYEV, Aleksandr Alekseevich (RU), KOSTIN, Oleg Nikolaevich (RU), 
KUZNETSOV, Nikolai Mikhailovich (RU), ESIN, Igor Veniaminovich (RU) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất phân bón dạng hạt

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất phân bón dạng hạt chứa urê và nguyên tố lưu 
huỳnh. Phương pháp được thực hiện bằng cách phun urê và lưu huỳnh ở trạng thái lỏng 
lên trên lớp phủ của vật liệu chảy tự do trong trống trộn quay có các lưỡi dao phía bên 
trong. Lưu huỳnh nóng chảy và urê nóng chảy hoặc dung dịch được phun dạng bụi một 
cách đồng thời bởi hai ống phun riêng biệt không giao nhau có tiết diện hình tròn với 
các đường kính xấp xỉ bằng một nửa đường kính của vòng tròn do các đầu tự do của các 
lưỡi dao của trống trộn tạo thành. Việc phun lưu huỳnh nóng chảy và urê nóng chảy 
hoặc dung dịch được thực hiện dọc theo trục quay của trống trộn theo các dòng đồng 
lưu. Sáng chế đề xuất phân phối lưu huỳnh ở trạng thái chia đều trong một hạt phân bón.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm chứa brexpiprazol và beta-xyclodextrin được thế

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất 7-[4-(4-benzo[b]thiophen-4-yl-piperazin-

1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-on hoặc muối của nó và -xyclodextrin được thế.  
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PASQUALI, Irene (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm dạng bột khô chứa corticosteroit và dược chất 

gây tiết beta2-adrenalin để dùng qua đường xông và dụng cụ 

xông bột khô chứa dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng bột khô chứa corticosteroit và dược chất gây tiết 
beta2-adrenalin ở dạng kết hợp và dụng cụ xông bột khô chứa dược phẩm này. Dược 
phẩm theo sáng chế là hữu dụng để điều trị bệnh.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tăng cường đốt cháy trong lò đốt ở hệ thống 

liên hợp và hệ thống liên hợp 

  (57)   Sáng chế đề cập tới phương pháp tăng cường đốt cháy trong lò đốt ở hệ thống liên hợp 
làm giảm sự sinh ra CO và NOx nhờ tận dụng hiệu quả khí sinh học sinh ra bởi thiết bị 
lên men và sự tăng cường đốt cháy được thực hiện bởi đốt cháy chậm được thực hiện 
bằng cách đưa khí ống khói dạng khí sinh học vào trong buồng đốt nơi thiết bị nạp liệu 
lò đốt được bố trí. Phương pháp tăng cường đốt cháy trong lò đốt (17) ở hệ thống liên 
hợp (11) có: thiết bị lên men (12) có kết cấu để lên men sinh khối; buồng đốt (15) có kết 
cấu để đốt cháy khí sinh học sinh ra bởi thiết bị lên men (12); và lò đốt (17) mà khí ống 
khói dạng khí sinh học xả ra từ buồng đốt (15) được bơm vào trong đó bao gồm các 
bước bơm khí ống khói dạng khí sinh học vào trong buồng đốt sơ cấp (18) nơi thiết bị 
nạp liệu lò đốt (17) được bố trí.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bán thành phẩm dạng sợi tẩm trước, bảng mạch và thiết bị 

bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề xuất prepreg bao gồm chất nền dạng sợi, và thành phần nhựa được tẩm vào 
chất nền dạng sợi này, trong đó, thành phần nhựa này có chứa nhựa nhiệt rắn và chất lưu 
hoá bao gồm nhựa phenol dạng novolac, và có nồng độ ion amoni nhỏ hơn hoặc bằng 30 
ppm. Điều này cho phép tạo ra prepreg có khả năng sản xuất bảng mạch có độ tin cậy 
nối điện cao do ngăn ngừa được hiện tượng di cư. Ngoài ra, điều này còn cho phép tạo ra 
bảng mạch có độ tin cậy nối điện cao, và thiết bị bán dẫn có prepreg với độ tin cậy cao 
này. Nhựa epoxy được ưu tiên sử dụng làm nhựa nhiệt rắn.  
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(54) Kháng thể phân lập được, quy trình sản xuất kháng thể này 

và chế phẩm chứa kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chọn lọc kháng thể kháng c-Met có khả năng ức chế quá 
trình hoạt hóa của c-Met cả phụ thuộc vào phối tử lẫn không phụ thuộc vào phối tử. Cụ 
thể hơn, quy trình này dựa vào việc ức chế quá trình đime hoá c- Met.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các kháng thể và chế phẩm chứa các kháng thể 
này để bào chế thuốc điều trị bệnh ung thư. Đồng thời, quy trình và kit chẩn đoán cũng 
làm một phần của sáng chế.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất ức chế phản ứng Maillard

  (57)   Sáng chế đề cập đến chất ức chế phản ứng Maillard có khả năng ức chế phản ứng 
Maillard trong cơ thể sống một cách hiệu quả, không gây phản ứng phụ có hại, có thể 
được ứng dụng an toàn, và có thể được điều chế mà không yêu cầu quy trình phức tạp, 
và chất chống lão hoá cho da, chất chống biến chứng bệnh tiểu đường, thực phẩm và đồ 
uống, mà chất ức chế phản ứng Maillard được sử dụng trong đó. Chất ức chế phản ứng 
Maillard theo sáng chế có chứa 50 đến 90% khối lượng của polyphenol làm thành phần 
hoạt tính. Chất ức chế phản ứng Maillard theo sáng chế có hoạt tính ức chế mạnh đối với 
phản ứng Maillard, và do đó có thể ức chế phản ứng Maillard trong cơ thể sống một 
cách hiệu quả và có thể ngăn ngừa và cải thiện các rối loạn chức năng khác nhau của 
protein xảy ra trong cơ thể sống. Nhờ hoạt tính này, chất ức chế phản ứng Maillard có 
thể ngăn ngừa sự lão hoá và hữu ích để ngăn ngừa và điều trị biến chứng bệnh tiểu 
đường. Khi tanin được bổ sung vào thực phẩm có chứa colagen hoặc đồ uống, sự xuất 
hiện phản ứng Maillard trong thực phẩm hoặc đồ uống được ngăn chặn qua đồ ngăn 
chặn sự hư hại của thực phẩm hoặc đồ uống, và sự xuất hiện phản ứng Maillard trong cơ 
thể sống cũng được ngăn chặn.  
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(54) Tã lót dùng một lần

  (57)   Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần (10) bao gồm thành phần đàn hồi dạng tấm 
(100) được bố trí ở bộ phận vòng eo phía sau (30). Thành phần đàn hồi dạng tấm (100) 
có bộ phận giãn dài (105) mà có thể được giãn dài theo chiều rộng sản phẩm (W). Bộ 
phận thấm hút (40) bao gồm bộ phận có độ cứng thấp (110), mà trọng lượng cơ sở nhỏ 
hơn so với các trọng lượng cơ sở của các bộ phận còn lại của bộ phận thấm hút (40) hoặc 
không có lõi thấm hút (40a), và bộ phận không giãn dài (45) mà không thể giãn dài theo 
chiều rộng sản phẩm (W). Bộ phận không giãn dài (45) được bố trí tại phía bộ phận 
đũng từ bộ phận giãn dài (105), và bộ phận giãn dài (105) chồng lên ít nhất một phần 
của bộ phận có độ cứng thấp (110) trên hình chiếu bằng thể hiện tã lót dùng một lần 
(10), và độ rộng của bộ phận có độ cứng thấp (110) theo chiều rộng sản phẩm (W) mở 
rộng về phía đầu ở phía bộ phận vòng eo phía sau (30) theo chiều dọc sản phẩm (L).  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị thu dùng cho hệ thống nạp điện không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thu dùng cho hệ thống nạp điện không dây có khả năng tiếp 
nhận điện năng sử dụng hiện tượng cảm ứng từ trường kiểu không tiếp xúc, trong đó 
thiết bị thu dùng cho hệ thống nạp điện không dây được tạo ra có cuộn dây (52) có khả 
năng tiếp nhận điện năng và bộ phận để phát công suất cho trước từ nguồn điện được 
tiếp nhận bởi cuộn dây, thiết bị thu dùng cho hệ thống nạp điện không dây được tạo ra 
trong đầu cuối di động (60), và cuộn NFC (51) được tạo ra thêm bên ngoài cuộn dây và 
tấm ferit (59) được tạo ra thêm ở cuộn dây và cuộn NFC. Do đó, vì hình dạng của cuộn 
dây cụm tiếp nhận được tạo ra một cách hữu hiệu trong hệ thống điện không dây và 
ngoài ra, kết cấu có khả năng tăng cường hiệu suất từ trường của cụm tiếp nhận được tạo 
ra, nên có khả năng tạo cụm tiếp nhận dùng cho hệ thống điện không dây có thể tiếp 
nhận một cách có lựa chọn điện không dây theo trạng thái của cụm truyền điện năng 
không dây và đạt được kết quả là làm tăng cường hiệu suất tiếp nhận.  
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(72) TAKAHASHI, Hideki (JP), TANAKA, Hirotoshi (JP), YAMAGUCHI, Yohichiroh 

(JP), MIYOSHI, Takeshi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị sản xuất và phương pháp sản xuất thép góc có cạnh và 

chiều dày không đều nhau 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất và phương pháp sản xuất thép góc có cạnh và chiều 
dày không đều nhau. Cơ cấu dẫn hướng về phía ngoài của thiết bị cán (20), các thành 
dẫn hướng bên (21) và (22) và các con lăn bên (23) và (24) giới hạn sự chuyển động của 

thép góc có cạnh và chiều dày không đều nhau (10) theo phương Y. Con lăn bàn máy 
hoặc dạng tương tự giới hạn sự chuyển động của thép góc có cạnh và chiều dày không 
đều nhau (10) theo chiều hướng xuống dưới (chiều -Z) mà sinh ra do sự giới hạn chuyển 

dộng theo phương Y. Con lăn kẹp chặt (27) giới hạn chuyển động của thép góc có cạnh 
và chiều dày không đều nhau (10) theo chiều hướng lên phía trên (chiều +Z) sinh ra bởi 

sự giới hạn chuyển động theo phương Y.  
 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
398 

(11) 39792 
(21) 1-2014-02503 (51) 7 H04N  7/30 

(22) 26.12.2012 (43) 27.10.2014 
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(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522, Japan  

(72) TSUKUBA, Takeshi (JP), IKAI, Tomohiro (JP), YAMAMOTO, Tomoyuki (JP), 
YASUGI, Yukinobu (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị giải mã số học, phương pháp giải mã số học và thiết bị 

mã hóa số học 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị để làm giảm lượng xử lý liên quan đến việc 
mã hóa và giải mã của các hệ số biến đổi cho mỗi khối phụ từ việc phân chia mỗi vùng 
đơn vị thành hai hay nhiều khối phụ, cờ hệ số khối phụ được mã hóa, cờ này chỉ báo 
rằng ít nhất một hệ số biến đổi non-zero có được bao gồm hay không, và bản chất của cờ 
hệ số biến đổi là chỉ báo khi nào hệ số biến đổi bằng 0, và thu được chỉ số ngữ cảnh cho 
khối con, chỉ số ngữ cảnh của khối con thu được tương ứng với cờ hệ số biến đổi của 
khối phụ lân cận với khối phụ này.  
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(72) PLOJOUX, Julien (CH), GREIM, Olivier (CH), DEGOUMOIS, Yvan (CH), RUSCIO, 
Dani (IT) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống và thiết bị tạo khí dung với luồng khí được cải thiện

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo khí dung bao gồm: bộ phận tạo khí dung bao gồm chất 
nền tạo khí dung và thiết bị tạo khí dung được cấu tạo để đốt nóng chất nền tạo khí 
dung.  
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(72) HUANG, Shih-Cheng  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị thực hiện nối song song và bảo vệ ăcquy của xe điện

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị thực hiện nối song song và bảo vệ ăcquy của xe điện, thiết bị 
này bao gồm bộ ăcquy, bộ phận kiểm soát tải song song và bảo vệ được tạo bởi hai điot 
được nối song song, bộ phận bảo vệ chip có hai đầu của nó lần lượt được nối điện với bộ 
ăcquy và bộ phận kiểm soát tải song song và bảo vệ, và bộ phận tụ điện có hai đầu của 
nó lần lượt được nối điện với bộ ăcquy và bộ phận kiểm soát tải song song và bảo vệ. 
Thiết bị theo sáng chế được làm thích ứng để cho phép nhiều loại ăcquy khác nhau có 
thể được nối song song với nhau cho ứng dụng xe lai, mà không ảnh hưởng đến các đặc 
tính và tuổi thọ sử dụng của ăcquy, làm giảm đáng kể chi phí cần thiết liên quan tới hệ 
thống kiểm soát acquy, ngăn chặn hư hại xảy ra đối với ăcquy do sự cố của hệ thống 
kiểm soát acquy, có thể kiểm soát một cách hữu hiệu trạng thái tăng tốc đột ngột của xe 
điện sau khi khởi động, kéo dài tuổi thọ sử dụng của ăcquy, và có thể làm tăng độ bền 
của xe điện.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo màng mỏng

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo màng mỏng có hiệu năng ngăn khí cao, như màng DLC 
(Diamond Like Carbon), màng SiOx, màng SiOCN, màng SiOCN, màng SiNx và màng 
AIOx, trên bề mặt trong và/hoặc bề mặt ngoài của vật đựng như chai PET. Thiết bị tạo 
màng được đề xuất chứa: buồng chân không để tạo, ở trạng thái chân không, màng trên 
bề mặt của vật đựng (4) bằng cách sử dụng bộ phận tạo nhiệt (21); dụng cụ bay hơi chân 
không để tạo chân không cho buồng chân không; dụng cụ dịch chuyển tương đối để dịch 
chuyển tương đối vật đựng (4) và bộ phận tạo nhiệt (21) trong buồng chân không sau khi 
bắt đầu tạo chân không cho buồng chân không.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất pyrimidin và triazin ngưng tụ được thế, quy trình 

điều chế hợp chất này và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimidin và triazin được thế, quy trình điều chế hợp chất 
này, được sử dụng riêng rẽ hoặc trong tổ hợp để điều trị và/hoặc phòng bệnh. Sáng chế 
cũng đề cập đến hợp chất này được sử dụng để bào chế dược phẩm để điều trị và/hoặc 
phòng bệnh, đặc biệt là để điều trị và/hoặc phòng bệnh tim mạch.  
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(54) Chế phẩm trùng hợp được chứa hợp chất thioepoxy, phương 

pháp sản xuất vật liệu quang thioepoxy bằng cách trùng hợp 

chế phẩm này, vật liệu quang thioepoxy và thấu kính quang 

học từ vật liệu này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất thioepoxy dùng cho vật liệu quang, chế phẩm trùng hợp 
dược chứa hợp chất thioepoxy này, và phương pháp sản xuất vật liệu quang thioepoxy 
bằng cách trùng hợp chế phẩm trùng hợp được. Chế phẩm trùng hợp được còn bao gồm 
4,1 đến 15% trọng lượng 2,3-epoxypropyl(2,3-epithiopropyl)sulfua và hoặc 2,3-
epoxypropyl(2,3-epithiopropyl)disulfua. Vật liệu quang thioepoxy theo sáng chế không 
gặp phải những vấn đề mà các vật liệu quang thioepoxy thông thường mắc phải là sự bất 
ổn định về màu sắc, sự mất cân bằng trong tháo khuôn, và trùng hợp.  
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(54) Dược phẩm dạng lỏng ổn định chứa chất ức chế virut viêm gan 

C, phương pháp làm ổn định dược phẩm này và bộ kit chứa chất 

ức chế virut viêm gan C 

  (57)    Sáng chế đề xuất các phương pháp khác nhau để làm ổn định dược phẩm chứa chất ức 
chế đặc hiệu virut viêm gan C (Hepatitis C Viral - HCV) chống lại sự hình thành sản 
phẩm thoái biến gây độc gen đặc trưng. Các phương pháp này bao gồm bước kiểm soát 
nhiệt độ, kiểm soát độ ẩm, kiểm soát tá dược, kiểm soát vỏ nang, kiềm hóa và phương 
thức hoàn nguyên.  
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(54) Tủ lạnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tủ lạnh gồm có vỏ ngoài kết cấu bên ngoài thân tủ lạnh, vỏ trong (5) 
được đặt bên trong vỏ ngoài và gồm có vỏ trong bên trên (5a), vỏ trong bên dưới (5b), và 
phần tấm bề mặt đằng trước (5c) nối vỏ trong bên trên (5a) và vỏ trong bên dưới (5b); và 
vật liệu cách nhiệt xốp được nhồi giữa vỏ ngoài và vỏ trong (5). Ngoài ra, tủ lạnh gồm có 
bộ làm mát được đặt ở phần mặt sau của vỏ trong bên trên (5a); và vỏ buồng làm mát 
(14) được lắp ở mặt sau của vỏ trong bên trên (5a) để được định vị ở đáy của bộ làm mát, 
và gồm có các chi tiết dạng ống (15, 16 và 17) nối vỏ trong bên trên (5a) và vỏ trong bên 
dưới (5b). Vỏ buồng làm mát (14) gồm có các chi tiết dạng ống (15, 16 và 17) ít nhất ở 
cả hai phần bên của phía sau của vỏ buồng làm mát (14) và ở trước giữa hai phần bên, và 
các chi tiết dạng ống (15, 16 và 17) nối và cố định phần sau của vỏ trong bên trên (5a) 
và phần sau của vỏ trong bên dưới (5b).  
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(22) 04.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/081303  04.12.2012 (87) WO/2013/099531 04.07.2013 
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14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) KlSHIMOTO, Hiroaki (JP), OSHlMA, Takahiro (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Vật liệu ép khuôn và phương pháp sản xuất vật liệu ép khuôn 

bằng nhiệt của chế phẩm nhựa axit polylactic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu ép khuôn bằng nhiệt của chế phẩm 
nhựa axit polylactic bao gồm việc nạp sản phẩm trộn tan chảy của chế phẩm nhựa 
polylactic có chứa nhựa axit polylactic, chất làm mềm dẻo, và tác nhân tách khuôn trong 
máy ép khuôn bằng nhiệt để đúc sản phẩm trong khuôn. Vật liệu ép khuôn thu được từ 
phương pháp theo sáng chế được ứng dụng làm vật dụng hàng ngày, các bộ phận thiết bị 
điện gia dụng, vật liệu bao bì và các bộ phận ô tô.  
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(71) ROBERT BOSCH GMBH  (DE) 

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany 
(72) ROMPEN Guillaume Gerard Hubertus (NL), PRINSEN Lucas Hendricus Robertus 

Maria (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo chi tiết nằm ngang dùng làm một phần 

của đai dẫn động dùng cho bộ truyền động biến thiên liên tục

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cắt chi tiết nằm ngang (10) cho đai dẫn động dùng 
cho bộ truyền động biến thiên liên tục ra khỏi vật liệu cơ bản bằng khuôn cắt. Chi tiết 
nằm ngang (10) này được tạo ra có phần cắt bỏ để thích ứng với bộ dây đai của đai dẫn 
động theo cách sao cho phần thứ nhất (13) của chi tiết nằm ngang (10) kéo dài bên dưới 
bộ dây đai, phần thứ hai (14) được đặt ở chiều cao tương tự như bộ dây đai và phần thứ 
ba (15) kéo dài bên trên bộ dây đai. Phần bề mặt ngoài của phần thứ nhất (13) quay về 
phần cắt bỏ gồm có bề mặt chịu tải (23) để mang bộ dây đai và bề mặt nối (26) tạo ra 
phần chuyển tiếp giữa bề mặt chịu tải (23) và phần thứ hai (13). Theo sáng chế, bề mặt 
chịu tải (23) và bề mặt nối (26) được tạo ra riêng biệt, tức là được cắt riêng biệt (rời) ra 
khỏi vật liệu cơ bản.  
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(72) PARRISH, Dennis A (US), HILDEBRAND, Jens (DE), HISAMOTO, Miyako (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm làm mềm vải

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm đặc trưng bởi sự có mặt của este quats có các đặc tính đặc 
biệt thúc đẩy sự phân tán ở nhiệt độ thấp. Các đặc tính quan trọng của este quats là chỉ 
số iot nằm trong khoảng từ 65 đến 85 và phân bố nồng độ bao gồm monoeste với lượng 
nằm trong khoảng từ 33% đến 38%, dieste với lượng nằm trong khoảng từ 52% đến 55% 
và trieste với lượng nằm trong khoảng từ 7% đến 12%.  
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(KR), KIM, Ho Seok (KR), SONG, Ji Young (KR), BYUN, Eun Young (KR), JUN, 
Seung Ah (KR), AHN, Young Gil (KR), SUH, Kwee Hyun (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất thieno[3,2-d]pyrimiđin, dược phẩm và chế phẩm chứa 

nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất thieno[3,2-d]pyrimiđin có công thức (I) hoặc muối dược 
dụng của nó, có hoạt tính ức chế đối với protein kinaza và dược phẩm chứa chúng để 
phòng ngừa và điều trị các bệnh do sự sinh trưởng tế bào bất thường.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống dẫn động xe lai

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống dẫn động xe lai bao gồm: cơ cấu truyền lực (10) được nối 
với động cơ (1) và truyền chuyển động quay của động cơ; cơ cấu vi sai (20) nối cơ cấu 
truyền lực với các bánh xe dẫn động (32); và cơ cấu chuyển đổi (CL1, BK1) thực hiện 
thay đổi tốc độ của cơ cấu truyền lực. Cơ cấu vi sai bao gồm bộ phận quay thứ nhất (24) 
được nối với bộ phận đầu ra (13) của cơ cấu truyền lực, bộ phận quay thứ hai (21) được 
nối với máy quay điện thứ nhất (MG1) và bộ phận quay thứ ba (23) được nối với máy 
quay điện thứ hai (MG2) và các bánh xe dẫn động. Chuyển động quay của bộ phận đầu 
ra của cơ cấu truyền lực nêu trên được hạn chế bởi cơ cấu chuyển đổi.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Keo dẫn điện nhạy quang

  (57)    Sáng chế đề xuất, keo dẫn điện nhạy quang để tạo ra màng phủ có độ ổn định bảo quản 
tốt, có thể duy trì độ bám dính cao trong điều kiện lưu hóa ở nhiệt độ tương đối thấp, và 
cũng có thể có độ dẫn điện cao. Sáng chế đề xuất keo dẫn điện nhạy quang chứa hạt dẫn 
điện (A), thành phần nhạy quang (B), chất khơi mào quang polyme hóa (C) và nhựa 
epoxy (D), và trong đó nhựa epoxy (D) có trong lượng đương lượng epoxy nằm trong 
khoảng (200g -500g)/đương lượng.  
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(72) ZUBER, GÐrard (CH), BADERTSCHER, Thomas (CH), MEYER, CÐdric (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Sản phẩm hút thuốc có nút cắm phía trước và phương pháp sử 

dụng sản phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm hút thuốc (1, 100, 200, 300) bao gồm nhiều bộ phận, bao 
gồm nút cắm phía trước (2, 102, 202, 302) và chất nền tạo thành khí dung (7), được lắp 
nối tiếp xúc với giấy gói thuốc lá (5) để tạo thành thanh (15). Nút cắm phía trước (2, 
102, 202, 302) được đặt hướng lên từ chất nền tạo thành khí dung (7). Khi sử dụng, bộ 
phận đốt nóng (8) được cài vào sản phẩm hút thuốc (1, 100, 200, 300) và chất nền tạo 
thành khí dung (7) được đốt nóng để tạo ra khí dung. Sau đó, khi bộ phận đốt nóng (8) 
được rút ra khỏi sản phẩm hút thuốc (1, 100, 200, 300), nút cắm phía trước (2, 102, 202, 
302) có tác dụng giữ chất nền tạo thành khí dung (7) bên trong thanh (15).  
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(CO), HADANO, Hiroyuki (JP), WETCHOLOWSKY, Ingo (DE), PASTORE, Matias 
(AR), OSHIMA, Akihisa (JP), MUENKS, Karl-Wilhelm (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tác nhân gây cảm ứng bảo vệ vật chủ để phòng trừ sinh vật 

gây hại có nguồn gốc vi khuẩn ở thực vật hữu ích và phương 

pháp phòng trừ sinh vật gây hại có nguồn gốc vi khuẩn ở thực 

vật hữu ích 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tác nhân gây cảm ứng bảo vệ vật chủ để phòng trừ sinh vật gây hại 
có nguồn gốc vi khuẩn được lựa chọn ở thực vật hữu ích, trong đó sinh vật gây hại có 
nguồn gốc vi khuẩn được chọn từ nhóm bao gồm: Acidovorax avenae, Burkholderia 
spec., Burkholderia glumae, Candidatus Liberibacter spec., Corynebacterium, Erwima 
spec., Pseudomonas syringae, Pseudomonassyringae pv. actimdae, 
Pseudomonassynngae pv. glycinea, Pseudomonassyringae pv. tomato, Pseudomonas 
syringae pv. lachrymans, Streptomyces spp., Xanthomonas spp., Xanthomonas 
axonopodis, Xanthomonas axonopodts pv. citri, Xanthomonas axonopodis pv. glycines, 
Xanthomonascampestris, Xanthomonas campestris pv. musacearum, Xanthomonas 
campestris pv. pruni, Xanthomonas fragariae và Xanthomonas transluscens. Theo khía 
cạnh được ưu tiên của sáng chế, tác nhân gây cảm ứng bảo vệ vật chủ là isotianil. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp phòng trừ sinh vật gây hại có nguồn gốc vi khuẩn 
được lựa chọn ở thực vật hữu ích bằng việc xử lý bằng tác nhân gây cảm ứng bảo vệ vật 
chủ.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
414 

(11) 39808 
(21) 1-2014-02575 (51) 7 A61K  8/81, A61Q  5/00 

(22) 29.01.2013 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2013/051700 29.01.2013 (87) WO 2013/113705 A1 08.08.2013 
(30) 12305117.9      31.01.2012 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) BLONDEL, FrÐdÐric, Jean-Michel (FR), ROBERTS, Christopher, John (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm xử lý tóc với tính lưu biến được cải thiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý tóc chứa chất làm đặc trong đó chứa chất đồng 
trùng hợp (copolyme) có nguồn gốc từ phản ứng trùng hợp của ít nhất một monome phi 
ion (a) và ít nhất một monome cation (b).  
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(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 
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(72) GRElM, Olivier (CH), PLOJOUX, Julien (CH), RUSClO, Dani (IT), MANCA, Laurent 
(CH) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điện bao gồm thiết bị sơ cấp và thiết bị thứ cấp. Thiết bị 
thứ cấp có thể là thiết bị tạo khí dung, và thiết bị sơ cấp có thể là thiết bị sạc để sạc cho 
thiết bị tạo khí dung. Thiết bị thứ cấp có thể có tiết diện hình đa giác. 
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(74) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS ADVACAS) 
(54) Hệ thống pin nhiên liệu bằng chất điện phân dạng lỏng 

  (57)   Sáng chế đề cập tới hệ thống pin nhiên liệu bằng chất điện phân dạng lỏng (10). Hệ 
thống gồm ít nhất một pin nhiên liệu có một khoang chứa chất điện phân dạng lỏng nằm 
giữa các điện cực đối diện, các điện cực là anôt và catôt và các bộ phận (30, 32) để cấp 
dòng khí tới buồng khí liền kề với catôt và cho dòng khí đã sử dụng thoát ra (38) từ 
buồng khí liền kề với catôt, hệ thống còn gồm một thùng chứa chất điện phân dạng lỏng 
(40) và các bộ phận (42, 44, 47, 48) để luân chuyển chất điện phân dạng lỏng giữa thùng 
chứa chất điện phân dạng lỏng (40) và một pin nhiên liệu. Ngoài ra, hệ thống còn gồm 
một thùng chứa nước (60) liền kề với thùng chứa (40) và các bộ phận (50, 51) để ngưng 
tụ hơi nước từ dòng khí đã sử dụng (38) và nạp (56) hơi nước đã ngưng tụ vào thùng 
chứa nước (60). Thùng chứa nước (60) có cửa thoát nước tràn (64) và ống dẫn (68) liên 
kết thùng chứa chất điện phân dạng lỏng (40) và thùng chứa nước (60), ống này đặt ở vị 
trí thấp hơn mức của cửa thoát nước tràn. Nhờ đó, việc bổ sung phần nước bị bay hơi từ 
chất điện phân được thực hiện một cách tự động mà không cần đến điện.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị tạo hình vật liệu tấm

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo hình vật liệu tấm mà tạo thuận lợi trong việc tiến hành 
bố trí các con lăn tạo hình và có thể tạo ra một lượng lớn các hình dạng ba chiều đều 
nhau trên vật liệu tấm một cách nhanh chóng và tỉ mỉ. Cặp con lăn tạo hình (3, 4) mà 
song song với nhau bao gồm, trên các bề mặt chu vi của chúng, các hình dạng lõm 
xuống và lồi lên (6) mà ăn khớp với nhau ở vị trí mặt đối mặt. Các trục xoay (24) của 
cặp con lăn tạo hình (3, 4) được nối kết hợp được với phương tiện điều khiển xoay (10) 
qua các bộ phận nối lệch tâm (25). Con lăn tạo hình xuôi (4) bao gồm, bên trong thân 
chính con lăn (4a), các hành lang thông gió (28) mà kéo dài theo chiều tâm trục con lăn 
(27) và các lỗ thông gió (29) mà nối các hành lang thông gió (28) với bề mặt chu vi.  
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LAWIT, Shai J. (US), LOVELAND, Brian (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phân tử axit nucleic phân lập được, phương pháp biểu hiện 

polynucleotit không tương đồng trong thực vật và thực vật 

chứa polynucleotit không tương đồng này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic và phương pháp biểu hiện polynucleotit không 
tương đồng trong thực vật và thực vật chứa polynucleotit không tương đồng này. Hợp 
phần để biểu hiện polynucleotit trong thực vật này bao gồm trình tự khởi đầu phiên mã 
này được ưu tiên biểu hiện trong tế bào trứng hoặc tế bào phôi. Hợp phần này được sử 
dụng trong, ví dụ, phương pháp biểu hiện trình tự nueleotit không tương đồng trong thực 
vật, phát hiện loại tế bào đặc hiệu noãn hoặc loại trừ đích phát hiện với loại tế bào đặc hiệu.  
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(72) PLOJOUX, Julien (CH), MANCA, Laurent (CH), RUSCIO, Dani (IT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị và hệ thống tạo khí dung thon dài

  (57)    Thiết bị tạo khí dung thon dài (100, 1000) có ít nhất một phần của tiết diện ngoài theo 
chiều ngang được xác định bởi hình có ít nhất 5 cạnh. Hình này có thể là đa giác. Hình 
tiết diện của thiết bị tạo độ ổn định chống lăn. Thiết bị tạo khí dung thon dài có thể bao 
gồm khoang tiếp nhận chất nền (302) thích ứng để nhận chất nền tạo thành khí dung để 
tạo khí dung, bộ phận đốt nóng, và nguồn cấp điện (506) thích ứng để tạo ra năng lượng 
đến bộ phận đốt nóng. Trong một số phương án, hình dạng ngoài của thiết bị tạo khí 
dung có thể được xác định bởi phần vỏ có ít nhất hai phần tách biệt. Trong một số 
phương án, hình dạng ngoài có thể được xác định bởi đa giác có mặt cong lồi để giảm 
sai lệch giữa phần vỏ gần kề.  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống và thiết bị tạo khí dung không lăn

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo khí dung (100) bao gồm một linh kiện đốt nóng (406) và 
một vỏ bọc bên ngoài (500, 502). Vỏ bọc bên ngoài có hình thon và được lắp để chống 
lăn. Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống tạo khí dung bao gồm thiết bị tạo khí dung và 
một thiết bị sạc (600) có một khoang (302) được cấu hình để tiếp nhận thiết bị tạo khí 
dung.  
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(72) HEINZL, Wolfgang (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị làm mát và cơ cấu chưng cất dạng màng chứa thiết bị 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm mát để làm mát chất lưu bao gồm tháp làm mát thẳng 
đứng, chất lưu được làm mát được nạp vào vùng phía trên của tháp này và chất lưu được 
làm mát được xả từ vùng phía dưới của tháp. Chất lưu trong tháp làm mát được làm mát 

bằng cách làm mát khí chảy từ đáy lên đỉnh. ít nhất một hệ thống thiết bị trong đó chất 
lưu được dẫn được cung cấp vào khoảng trống chứa khí của tháp làm mát mà qua đó khí 
làm mát chảy. Mỗi hệ thống thiết bị bao gồm ít nhất một kênh chất lưu mà được tách 
biệt ít nhất một phần với khoảng trống chứa khí của tháp làm mát bởi thành màng kín 
chất lưu mà có thể thấm hơi nước ở cả hai phía.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất spiroinđolin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất spiroinđolin và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất 
theo sáng chế được sử dụng làm thuốc và hữu hiệu để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh, 
cụ thể là bệnh liên quan đến hocmon sinh dục ở cả nam và nữ, cụ thể là bệnh được chọn 
từ nhóm bao gồm bệnh lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, bệnh buồng trứng, đa nang, 
chứng rậm lông, chứng dậy thì sớm, ung thư tuyến sinh dục phụ thuộc steroit như bệnh 
ung thư tiền liệt tuyến, vú và buồng trứng, u tuyến yên sinh dục, chứng ngưng thở khi 
ngủ, hội chứng ruột kích thích, hội chứng tiền kinh nguyệt, phì đại tiền liệt tuyến lành 
tính, tránh thai và vô sinh (ví dụ, liệu pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống 
nghiệm). Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp chất spiroinđolin làm chất đối kháng thụ thể 
hocmon giải phóng gona®otropin (GnRH).  
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(54) Bộ phận truyền nhiệt, phương pháp và hệ thống sấy và làm 

giảm cỡ hạt của nguyên liệu sinh khối 

  (57)   Sáng chế đề xuất bộ phận truyền nhiệt thích hợp để sử dụng trong lò quay dùng để sấy và 
làm giảm cỡ hạt của nguyên liệu sinh khối. Bộ phận truyền nhiệt này có vật tròn xoay 
với trọng lượng riêng về cơ bản là lớn hơn so với trọng lượng riêng của nguyên liệu sinh 
khối cần sấy, có nhiệt dung đủ lớn để các bộ phận truyền nhiệt trong lò quay làm nóng 
nguyên liệu sinh khối cần sấy và độ cứng đủ lớn để các bộ phận truyền nhiệt có chức 
năng như là bộ phận nghiền để làm giảm cỡ hạt của nguyên liệu sinh khối cần sấy. Bộ 
phận truyền nhiệt này có một hoặc nhiều dấu hiệu được tạo ra trên bề mặt của vật tròn 
xoay. Các dấu hiệu bề mặt này được tạo kết cấu để làm tăng lực kéo giữa các bộ phận 
truyền nhiệt và nguyên liệu sinh khối cần sấy. Sáng chế còn đề xuất hệ thống sấy và làm 
giảm cỡ hạt của nguyên liệu sinh khối bao gồm lò quay được lắp đặt bộ phận truyền 
nhiệt nêu trên và phương pháp sấy và làm giảm cỡ hạt của nguyên liệu sinh khối bằng hệ 
thống này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và máy khách để hiển thị quảng cáo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và máy khách để hiển thị quảng cáo, thuộc về lĩnh vực 
truyền thông Internet. Phương pháp gồm quy trình dưới đây. Tệp cấu hình quảng cáo 
được tải xuống. Nếu tệp cấu hình quảng cáo này là phiên bản mới của tệp cấu hình 
quảng cáo, thì tên của gói tài nguyên ảnh quảng cáo được trích từ tệp cấu hình quảng 
cáo, và gói tài nguyên ảnh quảng cáo tương ứng được tải xuống theo tên. Vị trí hiển thị 
quảng cáo và thông tin cấu hình quảng cáo được phân tách từ tệp cấu hình quảng cáo. 
Thông tin cấu hình quảng cáo gồm khoảng thời gian hợp lệ quảng cáo. Thông tin cấu 
hình quảng cáo trong khoảng thời gian hơp lệ quảng cáo được thêm vào danh sách phát 
luân phiên quảng cáo. Quảng cáo được hiển thị ở vị trí hiển thị quảng cáo trên màn hình 
của máy khách theo danh sách phát luân phiên quảng cáo và gói tài nguyên ảnh quảng 
cáo. Máy khách gồm môđun tải xuống, môđun phân tách và môđun hiển thỉ. Do vậy, các 
quảng cáo được hiển thị ở máy khách có thể được cập nhật động. 
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(54) Liposom để dùng qua phổi có bề mặt được cải biến, chế phẩm 

chứa nó và phương pháp bào chế chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề xuất liposom có khả năng điều khiển sự phân phối dược chất hoặc gen qua 
phổi và thích hợp để dùng cho phổi. Sáng chế cũng đề xuất chế phẩm chứa liposom cũng 
như phương pháp bào chế liposom và chế phẩm chứa nó.  

Bằng cách cải biến bề mặt của liposom sử dụng rượu polyvinyl có tính kỵ nước ở 
đầu tận cùng và/hoặc chitosan, việc giữ lại các dược chất hoặc các gen được bao gói 
trong liposom trên bề mặt của mô phổi và vận chuyển các dược chất hoặc các gen này 
vào trong mô phổi có thể được điều biến một cách thích hợp, và do đó hoạt động của 
chúng in vivo có thể được điều khiển.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
426 

(11) 39820 
(21) 1-2014-02624 (51) 7 C07C  319/02,  321/04, G02B  3/00, 
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(86) PCT/KR2013/000626 25.01.2013 (87) WO2013/111999 01.08.2013 
(30) 10-2012-0007441      25.01.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.08.2014 
(71) KOC SOLUTION CO., LTD.  (KR) 

(Munji-dong) 10-26 Expo-ro 339beon-gil, Yuseong-gu Daejeon 305-380, Republic of 
Korea 

(72) JANG, Dong Gyu (KR), ROH, Soo Gyun (KR), KIM, Jong Hyo (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất polythiol dùng cho vật liệu 

quang học và chế phẩm dùng cho vật liệu quang học chứa hợp 

chất polythiol được điều chế bằng phương pháp này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất polythiol dùng cho vật liệu quang học thể hiện được các 
đặc tính mong muốn về màu sắc, chế phẩm dùng cho vật liệu quang học chứa hợp chất 
này, và phương pháp sản xuất vật liệu quang học. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp 
điều chế hợp chất polythiol dùng cho vật liệu quang học bằng cách cho hợp chất 
epiclohydrin chứa 0,5% trọng lượng tạp chất hoặc ít hơn phản ứng với 2- 
mercaptoetanol. Sáng chế cho phép thu được hợp chất polythiol có màu tự nhiên giảm, 
và bằng cách sử dụng phương pháp theo sáng chế có thể thu được vật liệu quang học 
nhóm uretan có màu tự nhiên giảm, độ ố vàng thấp và độ bắt màu tốt. Hợp chất polythiol 
theo sáng chế có thể được sử dụng để sản xuất nhiều loại vật liệu quang học như vật liệu 
nhóm uretan, và thấu kính quang học có độ bắt màu tốt, có thể thay thế các thấu kính 
hiện có và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thấu kính dùng cho kính đeo 
mắt, ánh sáng phân cực và máy ảnh.  
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(11) 39821 
(21) 1-2014-02631 (51) 7 A61H  15/02, A61F  7/00, A61H  

39/06, A61M  35/00 
(22) 01.02.2013 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/KR2013/000824 01.02.2013 (87) WO/2013/115591 A1 08.08.2013 
(30) 20-2012-0000819      02.02.2012 KR 
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181, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-777 Republic of Korea 
(72) PARK, Wooram (KR), KIM, So-hee (KR), Lee Yoonhee (KR), HWANG Cheonghwan 

(KR), NAM, Hyeseong  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Lọ chứa mỹ phẩm chăm sóc da có chức năng xoa bóp nhiệt

  (57)   Sáng chế đề cập đến lọ chứa mỹ phẩm chăm sóc da bao gồm bộ phận mở/đóng có khả 
năng xả dung dịch được đưa vào trong ống hình trụ được tạo ra bên trong thân thứ nhất 
trong đó dung dịch được lưu trữ ở bên ngoài của thân thứ nhất khi áp lực được đặt vào 
nút ấn được bố trí trên thân bơm được lắp vào phần trên của thân thứ nhất và bao gồm lỗ 
xả để xả dung lượng chảy dọc theo đường dẫn trong thân bơm ra bên ngoài của thân thứ 
nhất khi chọn mở và đóng đường dẫn dung dịch, lọ chứa mỹ phẩm chăm sóc da này bao 
gồm: thân thứ hai được lắp vào phần dưới của thân thứ nhất và có bộ điều khiển nhiệt độ 
bên trong; nguồn điện được lắp bên trong thân thứ hai; và bộ phận sinh nhiệt được lắp 
vào đầu của thân thứ hai để sinh nhiệt bằng cách sử dụng điện năng được cung cấp từ 
nguồn điện và bao gồm sinh nhiệt mà nhiệt độ của nhiệt được sinh ra được điều khiển 
bởi bộ điều khiển nhiệt độ.  
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(11) 39822 
(21) 1-2014-02638 (51) 7 G06F  1/26 

(22) 03.01.2013 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/EP2013/050073  03.01.2013 (87) WO2013/104558 18.07.2013 
(30) 1250341       13.01.2012 FR 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) GUILLOT, Philippe (FR), GUITTON, Xavier  (FR), MARCHAND, Philippe (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị và phương pháp kiểm soát việc cấp nguồn điện đến các 

thiết bị ngoại vi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (1) và phương pháp khởi động một cách liên tục các thiết bị 
ngoại vi USB (C) để tối ưu hóa việc cấp nguồn điện. Bằng cách sử dụng các profin dòng 
điện (P) tương ứng với sự khởi động của các thiết bị ngoại vi, các thiết bị ngoại vi được 
kết nối được khởi động một cách tuần tự. Thời gian trễ (R) giữa mỗi lần khởi động tương 
ứng với thời gian (Ts) cần thiết cho việc ổn định dòng điện tiêu thụ (I) của thiết bị ngoại 
vi được khởi động. Các profin được lưu trữ bởi thiết bị theo sáng chế. Trong khi khởi 
động thiết bị ngoại vi, thiết bị theo sáng chế nhận biết thiết bị ngoại vi được kết nối và 
dò tìm profin khởi động (P) trong các profin lưu trữ (Ps), để xác định thời gian trễ khi 
khởi động để áp dụng cho thiết bị ngoại vi tiếp theo.  
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OGAWA  (JP), Tomofumi TAKATA  (JP), Katsuhiko HIRAMATSU (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị truyền thông vô tuyến và phương pháp truyền thông 

vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị trạm cơ sở có thể ngăn chặn nhiễu giữa tín hiệu chuẩn thăm dò 
(SRS - Sounding Reference Signal) và kênh điều khiển đường liên kết lên vật lý 
(PUCCH - Physical Uplink Control Channel) khi dải thông truyền PUCCH thay đổi bất 
thường và giảm bớt sự suy giảm độ chính xác đánh giá chỉ báo chất lượng kênh (CQI - 
Channel Quality Indicator) do dải không có SRS được phát. Thiết bị này bao gồm: bộ 
phận tạo mã SRS (201) tạo ra SRS để đo chất lượng kênh dữ liệu đường liên kết lên; bộ 
phận phân phối SRS (202) dồn kênh tần số SRS trên dải tần phát SRS và phân phối nó; 
và bộ phận điều khiển phân phối SRS (208) điều khiển dồn kênh tần số SRS đồng đều về 
tần số mà không thay đổi dải thông của một đơn vị dồn kênh SRS theo sự thay đổi bất 
thường của dải thông truyền tín hiệu chuẩn theo thông tin phân phối SRS được phát từ trạm 
cơ sở và ngoài ra còn điều khiển khoảng thời gian phát của SRS được dồn kênh tần số.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vỏ đựng máy tính bảng

  (57)    Sáng chế đề cập đến vỏ đựng có tấm đỡ để đựng các thiết bị điện tử như máy tính bảng 
chẳng hạn, tấm đỡ này được làm bằng tấm nửa cứng (tức là, tấm "PE" hoặc tấm tương 
tự) được phủ vải mềm, vinyl, da hoặc chất liệu tương tự. Tấm đỡ này có bốn cơ cấu kẹp 
góc có cùng kích thước và kết cấu nhằm tạo điều kiện cho việc kẹp từng góc tương ứng 
của thiết bị điện tử có dạng gần như hình chữ nhật để giữ chặt thiết bị này. Mỗi cơ cấu 
kẹp góc được gắn vào dải đàn hồi, dải này có thể được dệt hoặc dệt kim. Tấm đỡ được 
gắn, tốt hơn là bằng đường may, vào nắp gấp được theo cách cho phép tấm đỡ quay so 
với nắp để đỡ tấm đỡ thẳng đứng.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
431 

(11) 39825 
(21) 1-2014-02658 (51) 7 C09B  67/40 

(62) 1-2006-01974   
(22) 01.06.2005 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2005/019198 01.06.2005 (87) WO 2005/117555 A2 15.12.2005 
(30) 60/575,393      01.06.2004 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2006 
(71) UNITED COLOR MANUFACTURING, INC.  (US) 

660 Newton-Yardley Road, Suite 205 Newton, PA 18940, United States of America 
(72) SMITH, Michael, J. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dung dịch lỏng đậm đặc chứa phẩm màu

  (57)     Sáng chế đề xuất dung dịch lỏng đậm đặc chứa lượng đáng kể phẩm màu có công thức:  
 

  
 
trong đó, phẩm màu này hoà tan được trong hyđrocacbon béo hoặc hyđrocacbon vòng 
béo.  
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(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Giàn gạt băng tải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giàn gạt băng tải dùng cho băng tải có khung/gióng ngang đỡ băng 
tải bao gồm: cụm môđun lưỡi gạt (3) và bộ phận (1, 2, 4) để giữ cụm môđun lưỡi gạt (3) 
với khung/gióng ngang đỡ băng tải ở cả hai bên gạt mặt băng tải, bộ phận đó được biến 
đổi thích hợp để thực hiện chức năng ở chế độ điều chỉnh tự động.  
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Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) GRANT, Christopher John (NZ) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Sản phẩm hút thuốc, nắp tháo rời được cho sản phẩm này, 

phương pháp sử dụng sản phẩm và phương pháp tạo điều kiện xử 

lý sản phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm hút thuốc (10, 100) bao gồm hai bộ phận là thanh (20,120) 
chứa chất nền tạo khí dung (55, 155) và nắp tháo rời được (30, 130). Nắp tháo rời được 
(30, 130) có thể ghép được vào thanh (20, 120) theo hai kết cấu: trong kết cấu thứ nhất, 
nắp tháo rời được (30, 130) được ghép vào đầu thứ nhất (21,121) của thanh (20, 120) và 
nguồn nhiệt (50, 150) được đặt tại hoặc gần đầu thứ hai của thanh (20, 120) để đốt nóng 
chất nền tạo khí dung (55, 155) để tạo ra khí dung hút được; trong kết cấu thứ hai, nắp 
tháo rời được (30, 130) được ghép vào đầu thứ hai (22, 122) của thanh (20, 120) và ít nhất 
cơ bản là che phủ nguồn nhiệt (50, 150).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm cán nóng và phương pháp sản xuất thép tấm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thép tấm cán nóng bao gồm, theo % khối lượng, C: 0,030- 0,120, 
Si: 1,20 hoặc thấp hơn, Mn: 1,00 - 3,00, Al: 0,01 - 0,70, Ti: 0,05 - 0,20, Nb: 0,01 - 0,10, 
P: 0,020 hoặc thấp hơn, S: 0,010 hoặc thấp hơn, và N: 0,005 hoặc thấp hơn, và phần còn 
là Fe và các tạp chất, trong đó 0,106 > (C% - Ti% * 12/48 - Nb% * 12/93 ) > 0,012 được 
thỏa mãn; mật độ cực của {112}(110) ở ví trí 1/4 độ dày tấm là 5,7 hoặc thấp hơn; tỷ lệ 
cạnh (trục dài/trục ngắn) của các hạt austenit có trước là 5,3 hoặc thấp hơn; mật độ của 
các chất lắng phủ (Ti, Nb) C có kích thước 20nm hoặc nhỏ hơn là 109 phần tử/mm3 hoặc 
cao hơn; tỷ lệ giới hạn (YR), là tỷ lệ của độ bền kéo với ứng suất chảy là 0,80 hoặc cao 
hơn; và độ bền kéo là 590 MPa hoặc cao hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp sản xuất thép tấm này.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
435 

(11) 39829 
(21) 1-2014-02674 (51) 7 H04W  16/18,  24/10,  64/00 

(22) 17.01.2013 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2013/050760     17.01.2013 (87) WO 2013/108819 A1 25.07.2013 
(30) 2012-009486     19.01.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2014 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8001, Japan 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông vô tuyến, trạm vô tuyến, thiết bị đầu 

cuối vô tuyến, thiết bị quản lý hoạt động mạng và phương 

pháp xác nhận chất lượng truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông vô tuyến có phương tiện đo chất lượng được 
tạo cấu hình để thực hiện việc đo chất lượng liên quan đến chất lượng dịch vụ trong 
truyền thông giữa thiết bị đầu cuối vô tuyến và trạm vô tuyến, và phương tiện tập hợp 
thông tin được tạo cấu hình để tập hợp thông tin liên quan đến vị trí của thiết bị đầu cuối 
vô tuyến là mục tiêu cho việc đo chất lượng, hệ thống truyền thông vô tuyến bao gồm: 
phương tiện được tạo cấu hình để kết hợp thông tin liên quan đến vị trí của thiết bị đầu 
cuối vô tuyến khi điều kiện định trước được đáp ứng trong giai đoạn thực hiện việc đo 
chất lượng với các kết quả đo chất lượng.  
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(72) Vũ Hồng Khánh (VN), Vũ Đức Hòa (VN), Hoàng Anh Tuấn (VN), Ngô Đức Phương 

(VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống điện phân nước tạo hydro-oxy dùng cho động cơ đốt 

trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống điện phân nước tạo hỗn hợp khí hydro-oxy dùng cho động 
cơ đốt trong cơ bản bao gồm: bình điện phân nước (10) để điện phân nước tạo thành hỗn 
hợp khí hydro-oxy, nguồn điện (20) để cung cấp điện cho bình điện phân nước (10) hoạt 
động, và phương tiện dẫn và nạp hỗn hợp khí hydro- oxy (30) để dẫn hỗn hợp khí hydro-
oxy được tạo ra từ bình điện phân nước (10) và nạp vào động cơ đốt trong (40), đặc trưng 
ở chỗ hệ thống điện phân nước này không có bất kỳ khoảng trống kín đủ lớn nào để tích 
hỗn hợp khí hydro-oxy được tạo ra từ bình điện phân nước, và hỗn hợp khí hydro-oxy 
được tạo ra từ bình điện phân nước (10) được dẫn và nạp trực tiếp vào động cơ đốt trong 
(40) mà không được lưu giữ tại bất kỳ phương tiện lưu giữ nào.  
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(72) ZHOU, Meng (CN), FAN, Yuewei (CN), XIANG, Ding (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị trình duyệt đa cửa sổ

  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị trình duyệt đa cửa sổ. Trong đó lệnh 
điều khiển lựa chọn đối tượng đích có thể thu được bởi thiết bị trình duyệt đa cửa sổ. 
Lệnh điều khiển lựa chọn đối tượng đích có thể được đưa ra theo mỗi trong số một hoặc 
nhiều đối tượng đích được lựa chọn để được bổ sung vào giao diện trình duyệt đa cửa sổ. 
Thiết bị trình duyệt đa cửa sổ có thể xác định xem số lượng của một hoặc nhiều đối 
tượng đích đạt đến giá trị đặt trước và có thể khởi động giao diện trình duyệt đa cửa sổ 
để hiển thị đồng thời một hoặc nhiều đối tượng đích trên giao diện trình duyệt đa cửa sổ, 
khi số lượng của một hoặc nhiều đối tượng đích được xác định là đạt đến giá trị đặt 
trước. Thiết bị trình duyệt đa của sở ví dụ có thể bao gồm bộ thu, bộ xác định, và bộ 
hiển thị.  
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BLACKBURN, Forrest R. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phần tử quang học hợp phần

  (57)    Sáng chế đề xuất các phần tử quang học hợp phần bao gồm phần tử phân cực tuyến tính 
quang sắc và lớp luỡng chiết có tác dụng phân cực tròn hoặc phân cực bầu dục bức xạ 
được truyền. Phần tử phân cực tuyến tính quang sắc được tạo ra từ (i) tấm polyme được 
sắp xếp ít nhất một phần; và (ii) vật liệu lưỡng sắc quang sắc có thể đảo ngược mà ít nhất 
được xếp thẳng hàng từng phần với tấm polyme và có tỉ lệ hấp thụ trung bình ít nhất là 
1,5 ở trạng thái được kích hoạt. Lớp lưỡng chiết bao gồm lớp phủ polyme hoặc tấm 
polyme được liên kết với phần tử phân cực tuyến tính quang sắc.  
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(71) RENGO CO., LTD.  (JP) 

1-186, Ohiraki 4-chome, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka 5530007, Japan 
(72) YAMAZAKI Naho (JP), MAKIUCHI Takafumi (JP), YAGOSHI Takahiro (JP), 

HANDA Masayuki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị lắp ráp hộp có thể điều chỉnh được 

chiều cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị lắp ráp hộp có thể điều chỉnh được chiều 
cao, trong đó các sản phẩm có chiều cao khác nhau có thể được đóng gói theo chiều cao 
của từng sản phẩm này. Phương pháp bao gồm các bước tạo ra tấm đáy (1) mà trên đó ít 
nhất một sản phẩm được đặt vào và tấm bọc (2) được đặt vào tấm đáy (1), đo chiều cao 
của sản phẩm, tạo hình đường gấp nếp thứ hai (b) trên ít nhất một trong số tấm đáy (1) 
và tấm bọc (2) sao cho đường gấp nếp thứ hai (b) được đặt cách với đường gấp nếp thứ 
nhất (a) tương ứng được tạo ra trên các phần bên tương ứng của một trong số tấm bọc và 
tấm đáy, trong đó khoảng cách giữa mỗi đường gấp nếp thứ nhất và một trong số đường 
gấp nếp thứ hai tương ứng được điều chỉnh dựa trên giá trị chiều cao được đo của sản 
phẩm, gấp nếp một trong số tấm đáy và tấm bọc dọc theo mỗi đường gấp nếp thứ nhất 
(a) và một trong số đường gấp nếp thứ hai (b) tương ứng theo cùng chiều, và kết dính 
các phần bên của một trong số tấm đáy và tấm bọc với phần bên còn lại của tấm đáy và 
tấm bọc.  
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2012-275277 18.12.2012 JP 
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5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 
(72) SHIRAO, Masayuki (JP), MUGIKURA, Shigeru (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Mỹ phẩm phân tán dạng bột có thể tái phân tán 

  (57)   Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm phân tán dạng bột có thể tái phân tán có lớp nổi bề mặt 
trong suốt khi không sử dụng, có tính tái phân tán dạng bột tốt khi được lắc trong khi sử 
dụng, mang lại cảm giác tốt, ví dụ mịn và không dính khi dùng cho da, và có tác dụng 
hoà tan/loại bỏ mảng da sừng rất tốt Mỹ phẩm này chứa (A) axit sucxinic và/hoặc muối 
của nó, (B) bentonit và (C) chất hoạt động bề mặt ưa nước. Đặc biệt, mỹ phẩm này còn 
chứa bột xenluloza. Tốt hơn, nếu thành phần (A), tức là, axit sucxinic và/hoặc muối của 
nó, có mặt với lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 10,0% khối lượng của mỹ phẩm này.  
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(72) CHANG, Hee Chul (KR), KANG, Bok Ki (KR), KIM, Jung Soo (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng qua đường miệng chứa lansoprazol và phương 

pháp bào chế chế phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng qua đường miệng chứa lansoprazol không hòa tan, 
không ổn định trong axit, và phương pháp điều chế chế phẩm này. Chế phẩm dùng qua 
đường miệng chứa lansoprazol chống lại sự mất hoạt tính do dịch dạ dày gây ra, có tính 
hòa tan được cải thiện, và do đó đảm bảo sự cung cấp một cách có hiệu quả lansoprazol 
vào cơ thể qua đường miệng.  
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(72) Shigeyuki YAGI (JP), Yoshihide NII (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đế mạch và thiết bị điện tử

  (57)     Sáng chế đề xuất đế mạch mà có thể cải thiện độ ổn định hoạt động của mạch điện được 
gắn lên đó, và thiết bị điện có sử dụng đế mạch này. Đế mạch (1a) này có đế kim loại 
(2), lớp cách điện (3) được tạo ra trên một bề mặt của đế kim loại (2), và lớp dẫn điện (4) 
được tạo ra trên lớp cách điện (3). Lớp dẫn điện (4) bao gồm mảng dây nối có ba nhóm 
cực của mạch nối tiếp của nhánh chuyển mạch (41U, 41V, 41W) bao gồm các cực của 
phần tử chuyển mạch để gắn phần tử chuyển mạch, và các nhóm cực của mạch điều 
khiển (42U, 42V, 42W) bao gồm các cực của mạch điều khiển để gắn mạch điều khiển, 
vốn cấp điện áp điều khiển vào phần tử chuyển mạch. Các nhóm cực của mạch nối tiếp 
của nhánh chuyển mạch (41U, 41V, 41W) và các nhóm cực của mạch điều khiển (42U, 
42V, 42 W) được tạo ra trên cùng một mặt phẳng.  
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S-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) SJOBERG, Rickard (SE), SAMUELSSON, Jonatan (SE), WENNERSTEN, Per (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để thao tác danh sách ảnh tham chiếu 

và phương pháp và bộ mã hóa để mã hóa ảnh của trình tự 

video 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ít nhất một phần tử cú pháp tín hiệu chế độ dựa trên phép biểu diễn 

được mã hóa (4) của ảnh (3) trong trình tự video. ít nhất một phần tủ cú pháp tín hiệu 
chế độ được sử dụng để xác định có hay không ít nhất một danh sách ảnh tham chiếu 

cuối cùng giống với tất cả các lát của cùng loại lát trong ảnh (3). ít nhất một phần tử cú 
pháp tín hiệu chế độ theo đó truyền tín hiệu đến bộ giải mã (100) mà không nhất thiết 
phải lặp lại theo cách tính toán các hàm cấu trúc danh sách ảnh tham chiếu phức tạp với 
mỗi lát trong ảnh (3).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ gá dưỡng lắp ráp đồ gỗ

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ gá dưỡng bao gồm phần định vị thành phần khung và phần dụng 
cụ căng lò xo với ít nhất phần khung định vị có đặc điểm xoay. Phần khung định vị này 
có thể bao quanh phần dụng cụ căng lò xo và bao gồm các thanh liên kết theo đó sẽ xác 
định các khu vực tiếp nhận, ví dụ các khe hoặc các rãnh, mà các chi tiết đồ gỗ, như các 
thành phần khung hộp được đặt vào. Các khu vực tiếp nhận của khung bộ gá dưỡng sẽ 
giữ các chi tiết đồ gỗ theo chiều thẳng đứng hoặc theo các chiều phù hợp khác ít nhất 
cho tới khi chúng được bắt chặt với nhau. Trong các phương án thực hiện, dụng cụ căng 
lò xo có nhiều phần tiếp nhận lò xo mà các đầu mút của lò xo có thể gài vào hoặc nhấc 
ra. Các thanh đỡ kéo giãn từ các phần tiếp nhận lò xo sẽ hoạt động để dịch chuyển các 
phần tiếp nhận lò xo từ vị trí căng lò xo trong đó các lò xo có thể được định vị trên các 
mỏ tới vị trí mắc lò xo trong đó các lò xo có thể bắt chặt vào các thành phần khung. Các 
phần tạo động lực, như các xy lanh khí nén hoặc thủy lực sẽ dịch chuyển các phần tiếp 
nhận lò xo và các thanh đỡ giữa các vị trí tương ứng. Bộ xử lý điều khiển có thể tự động 
vận hành các dịch chuyển và được khởi động nhờ bàn đạp hoặc công tắc khác.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tái sinh vật liệu mài

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tái sinh vật liệu mài có thể tái sinh vật liệu mài từ huyền 
phù của vật liệu mài đã qua sử dụng để thu được vật liệu mài tải sinh có độ tinh khiết 
cao một cách đơn giản. Phương pháp tái sinh vật liệu mài này, vốn tái sinh vật liệu mài 
được chứa trong huyền phu của vật liệu mài đã qua sử dụng, khác biệt ở chỗ, vật liệu 
mài này bao gồm ít nhất một loại vật liệu mài được chọn từ nhóm bao gồm kim cương, 
nitrit bo, silic cacbua, nhôm oxit, nhôm ziricon oxit và ziricon oxit, đồng thời, việc tái 
sinh vật liệu mài bao gồm các bước: thu lại huyền phù (A) để thu lại huyền phù vật liệu 
mài dược xả ra từ máy đánh bóng, phân tách vá làm cô (B) để cho muối vô cơ là muối 
kim loại kiềm thổ vào huyền phù vật liệu mài thu lại được để làm kết tụ vật liệu mài và 
phân tách và làm cô vật liệu mài khỏi nước cái, và thu lại vật liệu mài (C) để thu lại vật 
liệu mài đã được phân tách và đã được làm cô.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật liệu thuỷ tinh dùng làm nền của vật ghi thông tin, nền 

thủy tinh của vật ghi thông tin và vật ghi thông tin chứa nền 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thủy tinh để sử dụng trong nền cho vật ghi thông tin, vật 
liệu này chứa (phần trăm mol): SiO2 và Al2O3 với tổng lượng nằm trong khoảng từ 70 
đến 85 phần trăm, trong đó lượng SiO2 bằng hoặc lớn hơn 50 phần trăm và lượng Al2O3 
bằng hoặc lớn hơn 3 phần trăm; Li2O, Na2O và K2O với tương lượng bằng hoặc lớn hơn 
10 phần trăm; CaO và MgO với tổng lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 6 phần trăm, 
trong đó lượng CaO lớn hơn lượng MgO; ZrO2, HfO2, Nb2O5, Ta2O5, La2O3, Y2O3 và 
TiO2 với tổng lượng lớn hơn 0 phần trăm nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 4 phần trăm; với tỷ 
lệ mol giữa tổng lượng Li2O, Na2O và K2O với tổng lượng SiO2, Al2O3, ZrO2, HfO2, 
Nb2O5, Ta2O5, La2O3, Y2O3 và TiO2 ((Li2O, Na2O + K2O)/(SiO2 + Al2O3 + ZrO2 + HfO2 + 
Nb2O5 + Ta2O5 + La2O3 + Y2O3 + TiO2)) nhỏ hơn hoặc bằng 0,28. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến nền thủy tinh của vật ghi thông tin và vật ghi thông 
tin này.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
447 

(11) 39841 
(21) 1-2014-02721 (51) 7 G06F  21/31,  21/62 

(22) 10.10.2013 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2013/006056     10.10.2013 (87) WO 2014/068862 A1 08.05.2014 
(30) 2012-240453     31.10.2012 JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) SAKUMOTO, Koichi (JP), SHIRAI, Taizo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin, hệ thống xử lý thông tin, phương pháp 

xử lý thông tin và vật ghi đọc được bằng máy tính không 

chuyển tiếp bao gồm các chỉ lệnh chương trình máy tính được 

thực hiện bởi thiết bị xử lý thông tin. 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin mà điều khiển màn hình hiển thị giao diện 
người dùng thứ nhất bao gồm trường được nhập thứ nhất được tạo cấu hình để nhận 
thông tin nhận dạng và trường nhập thứ hai được tạo cấu hình để nhận khóa công khai; 
và điều khiển việc truyền thông tin nhận dạng được nhận ở trường được nhập thứ nhất và 
khóa công khai được nhận ở trường nhập thứ hai đến thiết bị xử lý thông tin khác để 
đăng ký tại thiết bị xử lý thông tin khác.  
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(54) Phương pháp tái sinh vật liệu mài

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tái sinh vật liệu mài có thể tái sinh vật liệu mài từ vật liệu 
mài đã qua sử dụng để thu lại vật liệu mài tái sinh có độ tinh khiết cao một cách đơn 
giản. Phương pháp tái sinh vật liệu mài này sẽ tái sinh vật liệu mài từ huyền phù của vật 
liệu mài đã qua sử dụng, khác biệt ở chỗ, vật liệu mài này bao gồm ít nhất một loại vật 
liệu mài được chọn từ nhóm bao gồm kim cương, nitrit bo, silic cacbua, nhôm oxit, 
nhôm ziricon oxit, ziricon oxit và xen oxit, đồng thời, việc tái sinh vật liệu mài gồm các 
bước: thu lại huyền phù (A) để thu lại huyền phù vật liệu mài được xả ra từ máy đánh 
bóng, phân tách và làm cô (B) để cho muối vô cơ là muối kim loại kiềm thổ vào huyền 
phù vật liệu mài thu lại được để làm kết tụ vật liệu mài và phân tách và làm cô vật liệu 
mài khỏi nước cái, thu lại vật liệu mài (C) để thu lại vật liệu mài đã được phân tách và đã 
được làm cô, và làm cô thứ cấp (D) để lọc vật liệu mài đã được làm cô.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm dạng hạt có thể tan trong nước chứa muối 2,4-D và 

phương pháp điều chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng hạt có thể tan trong nước chứa muối 2,4-D, bao 
gồm các thành phần theo phần trăm trọng lượng sau: 5-80% muối 2,4-D (được tính theo 
axit 2,4-D), và chất độn có thể tan trong nước làm chất cân bằng. Chế phẩm dạng hạt có 
thể tan trong nước chứa muối 2,4-D có hiệu quả kiểm soát nổi bật lên các họ cỏ dại một 
năm hoặc lâu năm và một số cỏ dại lá to trên các ruộng trồng đậu tương và các họ đậu 
khác, ví dụ, các cỏ dại này là rau dền, rau nghể, rau muối, cây lulu, cây ké Sibiri, cỏ 
lồng vực, cỏ đuôi cáo, cỏ rễ máu, cỏ chổi ngô và các loại cỏ tương tự. Chế phẩm thân 
thiện môi trường, và có các điểm ưu việt là không chứa các dung dịch hữu cơ và bụi và 
dễ cân đo khi so với các chế phẩm dạng nhũ tương, chế phẩm bột có thể thấm ướt và chế 
phẩm dạng huyền phù truyền thống. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế 
chế phẩm này. Quy trình sản xuất đơn giản, tiết kiệm và an toàn. Toàn bộ quy trình sản 
xuất, không sử dụng các hóa chất gây nguy hiểm, có thể được kiểm soát và thực hiện dễ 
dàng và có yếu tố an toàn cao.  
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(54) Chế phẩm nhựa, sản phẩm được tạo lớp, bản mạch in nhiều lớp, 

bản mạch dẻo nhiều lớp và phương pháp sản xuất bản mạch 

dẻo này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa chứa (A) polyimit có các nhóm chức có tính axit và 
(B) hợp chất có các nhóm chức phản ứng với các nhóm chức có tính axit. Khi bản mạch 
dẻo nhiều lớp được sản xuất bằng cách sử dụng chế phẩm nhựa này, có thể thu được lớp 
nhựa có khả năng xử lý kiềm, khả năng lấp đầy khi ép, tính chịu nhiệt, khả năng uốn, độ 
bền cách điện, và độ bám dính với lớp dẫn điện tuyệt vời. Ngoài ra sáng chế còn đề cập 
đến sản phẩm được tạo lớp, bản mạch in nhiều lớp và phương pháp sản xuất bản mạch 
dẻo nhiều lớp.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống sản xuất ống kim loại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất ống kim loại mà có thể ngăn ngừa các khuyết 
tật tôi. Phương pháp này bao gồm các bước sau: kéo thẳng đoạn cong của ống kim loại 
bằng máy kéo thẳng (10); cắt cả hai phần đầu ống của ống kim loại đã được kéo thẳng 
bằng thiết bị cắt ống (20); đặt thẳng hàng theo hướng trục các ống kim loại đã được cắt 
cả hai phần đầu ống và vận chuyển các ống kim loại này tới thiết bị tôi (30); và tôi các 
ống kim loại này bằng cách làm nguội sau khi nung bằng cảm ứng. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến hệ thống để thực hiện phương pháp sản xuất ống kim loại nêu trên.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm thạch cao composit và phương pháp sản xuất tấm thạch 

cao này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thạch cao composit nhẹ bao gồm lõi thạch cao đóng rắn có mật 
độ thấp không bọt, lớp liên kết có mật độ cao không bọt (hoặc ít bọt) mặt trên và lớp liên 
kết có mật độ cao không bọt (hoặc ít bọt) mặt dưới, miếng phủ trên được liên kết với lõi 
thạch cao đóng rắn có mật độ thấp có bọt thông qua lớp liên kết có mật độ cao không 
bọt (hoặc ít bọt) mặt trên và miếng phủ dưới được liên kết với lõi thạch cao đóng rắn có 
mật độ thấp có bọt thông qua lớp liên kết có mật độ cao không bọt (hoặc ít bọt) mặt 
dưới. Lõi thạch cao đóng rắn có mật độ thấp có bọt và các lớp có mật độ cao không bọt 
(hoặc ít bọt) được tạo ra từ vữa thạch cao bao gồm vữa stucô, tinh bột đã gelatin hoá sơ 
bộ, tốt hơn là chất phân tán naphtalensulfonat và natri trimetaphosphat. Lõi thạch cao 
đóng rắn bọt thu được có mật độ nhỏ hơn 30 pcf (480kg/m3) bằng cách đưa bọt xà phòng 
vào vữa thạch cao. Tấm thạch cao composit thu được nhẹ và độ bền cao. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thạch cao composit.  
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(72) KARCZEWICZ, Marta (US), CHEN, Jianle (CN), CHIEN, Wei-Jung (TW), JOSHI, 
Rajan Laxman (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa các hệ số biến đổi trong quá 

trình mã hóa viđeo 

  (57)   Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật hạn chế số bin mà chúng được mã hóa bằng cách sử 
dụng phương pháp mã hóa số học nhị phân thích ứng theo ngữ cảnh (CABAC - context 
adaptive binary arithmetic coding). Cụ thể, sáng chế này đề cập đến kỹ thuật hạn chế số 
lượng bin mà chúng sử dụng CABAC để mã hóa thông tin mức của các hệ số biến đổi 
trong quá trình mã hóa video.  
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INENAGA, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hiển thị ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị ảnh có ít nhất hai bộ phận cấu thành đối diện nhau 
dùng cho thiết bị hiển thị, ít nhất một bộ phận cấu thành dùng cho thiết bị hiển thị có 

trên bề mặt tạo lớp phần nhô cao 50 đến 100 m và phần bề mặt phẳng trừ phần nhô, 
trong đó tấm kết dính hai mặt trong suốt dùng cho thiết bị hiển thị ảnh được đặt vào giữa 
các bộ phận cấu thành dùng cho thiết bị hiển thị.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mối nối có ren dùng cho đường ống dẫn

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối có ren dùng cho đường ống dẫn bao gồm chốt (1) và hộp 
(2) mà mỗi chốt và hộp này có bề mặt tiếp xúc gồm có phần có ren (3,7) và phần tiếp 
xúc kim loại không có ren. Phần tiếp xúc kim loại không có ren này gồm có bề mặt bít 
kín (5,8) và bề mặt vai (9,10,11,12). Bề mặt vai của chốt nằm ở mặt đầu của chốt. Vùng 
không tiếp xúc (13) trong đó chốt và hộp không tiếp xúc với nhau có mặt giữa các bề 
mặt bít kín và các bề mặt vai của chốt và hộp. Mối nối có ren có một hoặc nhiều rãnh 
được tạo ra ở bề mặt vai của ít nhất một trong số chốt và hộp và kéo dài tới vùng không 

tiếp xúc và tới phần bên trong của mối nối có ren. ít nhất là bề mặt tiếp xúc của ít nhất 
một trong số chốt và hộp có lớp phủ bôi trơn rắn có trạng thái biến đẻo hoặc nhớt dẻo 
được tạo ra trên đó. Thể tích tổng V (mm3) của các rãnh và trọng lượng lớp phủ W (g) 
của lớp phủ bôi trơn rắn thỏa mãn phương trình V/W > 24 (mm3/g).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đo độ gợn sóng của đĩa phanh trong bánh xe lửa có 

các đĩa phanh 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị đo độ gợn sóng của đã phanh ở bánh xe lửa có các đã 
phanh, gồm có: moayơ đỡ bệ đỡ bánh xe lửa; thước đo sự dịch chuyển thứ nhất được bố 
trí đối diện bề mặt ma sát của một trong số các đã phanh; thước đo sự dịch chuyển thứ 
hai được bố trí đối diện bề mặt vành của bánh xe lửa ở một phía của bề mặt ma sát; và 
bộ tính toán tính mức chênh lệch giữa giá trị tối đa và giá trị tối thiểu của sự dịch 
chuyển theo chiều cao bề mặt ma sát, tính mức chênh lệch giữa giá trị tối đa và giá trị 
tới thiểu của sự dịch chuyển theo chiều cao bề mặt vành, và thu thập mức chênh lệch 
giữa cả hai mức chênh lệch tính được là độ gợn sóng của đĩa phanh.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị lắp ráp bánh xe lửa với các đĩa phanh

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lắp ráp bánh xe lửa với các đĩa phanh, hai đã phanh được bố 
trí đối diện nhau ngang qua thân của bánh xe lủa và then gài ngăn ngừa lệch tâm xuyên 
qua thân, các đĩa phanh được siết chặt vào bánh bằng bulông, thiết bị này bao gồm: trụ 
đỡ đĩa đỡ lỗ trong của một trong số các đĩa phanh; trụ đỡ bánh đuợc bố trí đồng tâm với 
trụ đỡ đã bên trong trụ đỡ đĩa, và đỡ lỗ moayơ của bánh xe lửa trên đĩa phanh được đỡ 
bởi trụ đỡ đĩa; và trụ đỡ bulông được bố trí đồng tâm với trụ đỡ đã và trụ đỡ bánh bên 
ngoài trụ đỡ đĩa và đỡ bulông tương ứng với các lỗ bulông được tạo ra ở các đĩa phanh và 
thân của bánh xe lửa.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống tìm kiếm người dùng trong mạng xã 

hội và máy khách và máy chủ của hệ thống 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống và thiết bị tìm kiếm người dùng trong mạng xã 
hội. Máy khách lấy thông tin vị trí địa lý của người dùng của máy khách sau khi dò thấy 
rằng người dùng của máy khách truyền lệnh tìm kiếm, và truyền yêu cầu tìm kiếm đến 
máy chủ, trong đó yêu cầu tìm kiếm ít nhất gồm thông tin vị trí địa lý thu được của 
người dùng và định danh người dùng của người dùng. Máy chủ tiếp nhận yêu cầu tìm 
kiếm, lưu trữ đoạn thông tin yêu cầu tìm kiếm, trong đó đoạn thông tin yêu cầu tìm kiếm 
ít nhất gồm thông tin vị trí địa lý và định danh người dùng được mang trong yêu cầu tìm 
kiếm được tiếp nhận và thời gian tiếp nhận khi yêu cầu tìm kiếm được tiếp nhận, xác 
định xem liệu có đoạn thông tin yêu cầu tìm kiếm thỏa mãn yêu cầu ở các đoạn khác 
nhau của thông tin yêu cầu tìm kiếm được lưu trữ trước đó hay không, và trả về thông tin 
liên quan đến người dùng tương ứng với đoạn thông tin yêu cầu tìm kiếm thỏa mãn yêu 
cầu đến máy khách nếu có đoạn thông tin yêu cầu tìm kiếm thỏa mãn yêu cầu, trong đó 
đoạn thông tin yêu cầu tìm kiếm thỏa mãn yêu cầu đáp ứng điều kiện dưới đây: khoảng 
thời gian giữa thời gian tiếp nhận trong đoạn thông tin yêu cầu tìm kiếm thỏa mãn yêu 
cầu và thời gian tiếp nhận khi yêu cầu tìm kiếm được truyền từ máy khách được tiếp 
nhận, nhỏ hơn ngưỡng thứ nhất. Nhờ sử dụng giải pháp kỹ thuật theo sáng chế, tính hợp 
lý của kết quả tìm kiếm có thể được cải thiện.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polypropylen kéo giãn được

  (57)     Sáng chế đề xuất màng polypropylen kéo giãn được có độ cứng cao, tỉ lệ co ngót có thể 
so sánh được với tỉ lệ co ngót của màng polyetylen terephtalat (PET) ở 150oC. Màng 
polypropylen kéo giãn được đặc trưng ở chỗ nhựa polypropylen mà cấu thành màng thỏa 
mãn các yêu cầu từ 1) đến 5) sau đây và giới hạn dưới của hệ số định hướng mặt phẳng 
của màng bằng 0,0125.1) Giới hạn dưới của phân đoạn mesopentad bằng 96%. 2) Giới 
hạn trên của lượng monome đồng polyme hóa khác với propylen bằng 0,1% mol.3) Giới 
hạn dưới của tốc độ dòng nóng chảy (MFR) được đo ở 230oC và 2,16kgf bằng 1g/10 
phút.4) Giới hạn dưới của tỉ lệ trọng lượng phân tử trung bình theo khối lượng 
(Mw)/trọng lượng phân tử trung bình theo số (Mn) bằng 5,5.5). Giới hạn dưới của tỉ lệ 
trọng lượng phân tử trung bình z+1 (Mn +1)/trọng lượng phân tử trung bình theo số 
(Mn) bằng 50.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất phenylimiđazopyrazol được thế, quy trình điều chế 

chúng và thuốc chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất phenylimiđazopyrazol được thế có công thức (I) :  
 

  
 

quy trình điều chế chúng và thuốc chứa chúng. Các hợp chất và thuốc theo sáng chế hữu 
ích để điều trị và/hoặc ngăn ngừa bệnh có liên quan đến sự hình thành mạch máu mới, 
cụ thể là rối loạn do tạo mạch và rối loạn tăng sinh quá mức, chẳng hạn như ung thư và 
các khối u. Việc điều trị nêu trên có thể được thực hiện dưới dạng liệu pháp đơn hoặc 
cũng có thể kết hợp với các loại thuốc hoặc các phương pháp điều trị khác.  
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(54) Cơ cấu bơm phồng bóng bay có hiệu ứng chiếu sáng/phát ra âm 

thanh 

  (57)   Sáng chế đề cập tới cơ cấu bơm phồng bóng bay có hiệu ứng chiếu sáng/phát ra âm 
thanh được bố trí ở miệng có cửa vào khí của bóng bay, cơ cấu này bao gồm đèn chiếu 
sáng/bộ phận phát ra âm thanh, pin và vỏ ngoài. Vỏ ngoài che ít nhất đèn chiếu sáng/bộ 
phận phát ra âm thanh; đèn chiếu sáng/bộ phận phát ra âm thanh được lắp phía trước pin. 
Đèn chiếu sáng/bộ phận phát ra âm thanh có hai dây dẫn, trong đó dây dẫn thứ nhất 
được nối trực tiếp với pin và dây dẫn thứ hai kéo dài tới mặt sau của pin theo chu vi của 

pin; vỏ ngoài có lỗ xả bên dưới pin. ống bọc quay có dạng rỗng và được bố trí ở phần 

sau của pin được bố trí bên trong vở ngoài. ống bọc quay có lỗ thông khí hoặc rãnh dẫn 
khí để xả khí vào bóng bay; và vỏ ngoài được bọc bởi ống bọc quay. Cửa vào khí của cơ 
cấu có khoảng cách ngắn so với miệng có cửa vào khí của bóng bay để tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thổi khí; kết hợp với việc điều khiển đèn chiếu sáng/bộ phận phát ra 
âm thanh để bật và tắt bằng cách quay, cơ cấu có hành trình điều khiển ngắn dễ điều 
khiển, kết cấu chắc chắn và tin cậy và đặc tính bịt kín tốt.  
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(11) 39856 
(21) 1-2014-02809 (51) 7 C07K  16/22, A61K  39/395,  47/06,  

47/26 
(22) 22.01.2013 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/US2013/022473 22.01.2013 (87) WO/2013/112438 01.08.2013 
(30) 61/589,427      23.01.2012 US 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, USA 
(72) Walsh, Scott. (US), DIX, Daniel (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm chứa kháng thể kháng angiopoietin 2 và kit chứa 

dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể liên kết đặc hiệu với angiopoietin (Ang-
2). Dược phẩm này có thể chứa, ngoài kháng thể kháng Ang-2 ít nhất một axit amin, ít 
nhất một đường, hoặc ít nhất một chất hoạt động bề mặt không ion. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến kit chứa dược phẩm này.  
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(22) 27.12.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/083919     27.12.2012 (87) WO 2013/108565 A1 25.07.2013 
(30) 2012-007681     18.01.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.08.2014 
(71) MITSUBISHI PLASTICS, INC.  (JP) 

1-11, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8252, Japan 
(72) NIIMI, Kahoru (JP), YOSHIKAWA, Hidejirou (JP), UCHlDA, Takahisa  (JP), 

INENAGA, Makoto  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hiển thị ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị ảnh có ít nhất hai bộ phận cấu thành đối diện nhau 
dùng cho thiết bị hiển thị, ít nhất một bộ phận cấu thành dùng cho thiết bị hiển thị có 
trên bề mặt tạo lớp phần nhô và phần bề mặt phẳng trừ phần nhô, trong đó tấm kết dính 
hai mặt trong suốt dùng cho thiết bị hiển thị ảnh được đặt vào giữa hai bộ phận cấu 
thành dùng cho thiết bị hiển thị.  
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(86) PCT/JP2012/083919    27.12.2012 (87) WO 2013/108565 A1 25.07.2013 
(30) 2012-007681    18.01.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.08.2014 
(71) MITSUBISHI PLASTICS, INC.  (JP) 

1-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8252, Japan 
(72) NIIMI, Kahoru (JP), YOSHIKAWA, Hidejirou (JP), UCHIDA, Takahisa  (JP), 

INENAGA, Makoto  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kết dính hai mặt trong suốt dùng cho thiết bị hiển thị 

ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm kết dính hai mặt trong suốt dùng cho thiết bị hiển thị ảnh, mà 
được sử dụng cho mục đích tạo lớp bộ phận cấu thành thiết bị hiển thị ảnh có trên bề mặt 

tạo lớp phần nhô cao 50 m đến 100 m và phần bề mặt phẳng, và bộ phận cấu thành 
thiết bị hiển thị ảnh khác, trong đó độ dày của phần dày cực đại của tấm kết dính là 250 

m hoặc nhỏ hơn, và phần gel (a) tại vị trí mà tiếp xúc với phần nhô khi được tạo lớp là 
10% hoặc lớn hơn và nhỏ hơn phần gel (b) tại vị trí mà tiếp xúc với phần bề mặt phẳng 
khi được tạo lớp.  
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(21) 1-2014-02817 (51) 7 A47C  17/04,  17/165 
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(72) Walter WANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Ghế sô-pha có cấu tạo thích hợp để vận chuyển và sử dụng

  (57)   Sáng chế đề cập đến ghế sô-pha sẵn sàng để lắp ráp hoặc ghế sô-pha có chi tiết tháo rời 
có tấm tựa lưng, trong đó kết cấu khi sử dụng thì ghế sô-pha có mặt cắt ngang hình chữ 
L, khi vận chuyển hoặc lưu kho thì ghế sô-pha có mặt cắt ngang hình chữ nhật để có thể 
xếp chồng lên nhau một cách hiệu quả. Tấm tựa lưng có phần tựa lưng trên và phần tựa 
lưng dưới, trong đó phần tựa lưng trên có thể quay được theo hướng tiến về phía mặt 
trước của ghế sô-pha.  
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(11) 39860 
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(71) FUJI ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 

1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-9530, Japan 
(72) MITSUI, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống đồng bộ hóa tín hiệu, bộ đa xử lý và hệ thống đồng 

bộ hóa nút 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống đồng bộ hóa tín hiệu, bộ đa xử lý, và hệ thống đồng bộ 
hóa nút trong đó giá trị tham chiếu được thiết lập, và tín hiệu tham chiếu thứ nhất và tín 
hiệu tham chiếu thứ hai được tạo ra bởi bộ tạo tín hiệu tham chiếu thứ nhất và bộ tạo tín 
hiệu tham chiếu thứ hai khi các giá trị đếm tương ứng của chúng đạt đến giá trị tham 
chiếu. Vlệc xử lý định trước được thực hiện nhờ nhận tín hiệu tham chiếu thứ nhất được 
tạo ra. Việc xử lý khởi động lại được thực hiện nhờ nhận tín hiệu tham chiếu thứ nhất. 
Thời gian gián tiếp từ thời điểm khởi động lại đến thời điểm bắt đầu việc xử lý định 
trước được đo. Giá trị đếm tại thời điểm bắt đầu việc xử lý định trước được thu nhận sau 
khi thời gian gián tiếp trôi qua. Khi giá trị đếm thu nhận được là khác với giá trị thời 
gian gián tiếp, thì tín hiệu tham chiếu thứ nhất và tín hiệu tham chiếu thứ hai được xác 
định là không đồng bộ. Giá trị hiệu chỉnh đồng bộ hóa đạt được bằng cách trừ giá trị 
đếm từ giá trị thời gian gián tiếp. Giá trị đạt được bằng cách trừ giá trị hiệu chỉnh đồng 
bộ hóa từ giá trị tham chiếu được thiết lập như là giá trị tham chiếu tạm thời trong bộ tạo 
tín hiệu tham chiếu thứ hai.  
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518000, P.R. China 

(72) LIU, Zhao (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống và máy chủ dùng cho việc điều khiển từ 

xa 

  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống và máy chủ mạng cho việc điều khiển từ xa. 
Phương pháp bao gồm: nhận thông tin điều khiển từ xa được gửi bởi thiết bị đầu cuối 
điều khiển từ xa; thực hiện lệnh điều khiển từ xa trên trang mạng tương ứng theo thông 
tin điều khiển từ xa, hoặc gửi thông tin trên trang mạng tương ứng ngược về thiết bị đầu 
cuối điều khiển từ xa và thực hiện lệnh điều khiển được chọn hoặc được nhập vào bởi 
người sử dụng tại thiết bị đầu cuối điều khiển từ xa dựa vào thông tin trên trang mạng 
tương ứng; và phản hồi kết quả thực hiện đến thiết bị đầu cuối điều khiển từ xa dưới định 
dạng trang mạng nhờ đó thiết bị đầu cuối điều khiển từ xa thu được thông tin từ kết quả 
vừa thực hiện tại thiết bị đầu cuối được điều khiển từ xa dựa vào trang mạng trước. Sáng 
chế có thể khắc phục hiệu quả các vấn đề của khả năng sử dụng bị giới hạn do yêu cầu 
phát triển các phần mềm điều khiển từ xa khác nhau cho các nền hệ thống khác nhau, và 
thiết bị đầu cuối điều khiển từ xa không thể nhận và hiển thị kết quả thực hiện của lệnh 
điều khiển từ xa.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng để kích thích lông/tóc phát triển 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để kích thích lông, tóc phát triển, trong đó chế 
phẩm này chứa axit xyclopentan heptanoic, hợp chất 2- xycloalkyl hoặc arylalkyl có 
công thức I  
 

  
 
trong đó các liên kết nét đứt biểu thị sự có mặt hoặc không có mặt của liên kết đôi mà 
có thể có cấu hình cis hoặc cấu hình trans và A, B, Z, X, R1, R2 là như được xác định 
trong bản mô tả, và chất tăng thấm. Chế phẩm này được sử dụng để kích thích lông, tóc 
phát triển ở người và động vật không phải là người.  
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(71) Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển  (VN) 

Phòng 1003A, nhà D, tầng 10, khách sạn thể thao HACINCO, 99 Ngụy Như Kontum 
(72) Đặng Xuân Thùy (VN) 
(54) Hệ thống tem chống hàng giả

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tem chống hàng giả sử dụng cụm máy chủ server quản lý 
(2) để xử lý các lệnh truy vấn thông tin từ các ứng dụng của cụm thiết bị di động (3) và 
cụm máy tính quản lý (1) sau khi thực hiện kiểm tra cụm cấu tạo tem (14), chúng giao 
tiếp với nhau thông qua mạng internet hoặc mạng 3D, ứng dụng được cài trên cụm thiết 
bị đi động (3) và cụm máy tính quản lý (2) để thực hiện liên lạc và so sánh , truy vấn 
thông tin trên hệ thống máy chủ server xử lý thông tin (10), tem chống hàng giả gồm 2 
lớp, lớp bảo mật (16) được ẩn phía trong của lớp bề mặt thông tin của lớp hiển thị giao 
diện (15), cụm cấu tạo tem (14) là tem điện tử chống hàng giả hoàn thiện được dán trên 
sản phẩm như bao bì, vỏ sản phẩm.  
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(NL), DE HAAN AndrÐ Banier (NL), JANSEN Peter Paul (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế axit carboxylic bằng cách axit hóa 

nguyên liệu lỏng chứa muối carboxylat 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế axit carboxylic bằng cáeh axit hoá nguyên 
liệu lỏng có chứa muối carboxylat, phương pháp này bao gồm các bước: - chuẩn bị 
nguyên liệu lỏng có chứa magie carboxylat; - chuẩn bị nguyên liệu khí có chứa khi 
hydro clorua; và - axit hoá muối carboxylat thành axit carboxylic bằng cách cho nguyên 
liệu lỏng tiếp xúc với nguyên liệu khí, do đó tạo thành dòng ra dạng lỏng có chứa axit 
carboxylic và magie clorua, trong đó nguyên liệu khí có chứa khí hidro clorua thu được 
từ bước nhiệt phân mà tại đó dịch lỏng có chứa magie clorua được gia nhiệt đến nhiệt độ 
ít nhất 300oC, vì vậy phân huỷ magie clorua thành magie oxit và hydro clorua, thu được 
chất rắn có chứa magie oxit và khí có chứa hydro clorua.  
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Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 

(72) SMEJKAL, Tomas (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình điều chế chọn lọc lập thể pyrazol carboxamit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp bất đối xứng 3-diflometyl-1-metyl-1H-pyrazol-
4-carboxylic axit ((1S ,4R)-9-diclometylen- 1,2,3,4- tetrahydro- 1,4-metano-naphtalen-
5-yl)-amit có công thức Ib :  
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(21) 1-2014-02945 (51) 7 C10M  169/04,  135/18,  159/22,  

125/26, C10N  10/04,  10/12,  20/02,  
30/06,  40/25 

(22) 13.11.2012 (43) 27.10.2014 
(86) PCT/JP2012/079338    13.11.2012 (87) WO2013/118363 15.08.2013 
(30) 2012-023952    07.02.2012  JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008162, Japan 
(72) YAGUCHI, Akira (JP), YAGISHITA, Kazuhiro (JP), HOSHINO, Koji (JP), MATSUI, 

Shigeki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hỗn hợp dầu bôi trơn dùng cho động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp dầu bôi trơn dùng cho động cơ đốt trong có khả năng giảm 
một cách hiệu quả lực ma sát trong các điều kiện bôi trơn khác nhau và có các đặc tính 
tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời. Hỗn hợp dầu bôi trơn theo sáng chế chứa (A) đầu gốc có 
độ nhớt động học ở 100oC nằm trong khoảng từ 2 đến 8mm2/s và hàm lượng chất thơm 
bằng 10% theo khối lượng hoặc thấp hơn, (B) chất tẩy rửa kim loại được kiềm hoá dư 
bằng borat của kim loại kiềm thổ có tỷ lệ kim loại nằm trong khoảng từ 1,01 đến 3,3, và 
(C) hợp chất cơ molypđen có nồng độ molypđen nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,2% 
theo khối lượng dựa trên tổng khối lượng của hỗn hợp dầu bôi trơn này. Hỗn hợp dầu bôi 
trơn dùng cho động cơ đốt trong theo sáng chế có độ nhớt ở tỷ lệ trượt và nhiệt độ cao 
HTHS ("High Temperature High Shear", HTHS) ở 100oC là thấp hơn hoặc bằng 
8,5mPa.s.  
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Phần ii 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2540 
(21) 2-2011-00195 (51) 7 C25C 1/20, C02F 1/00, 1/46 

(22) 01.09.2011 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2011 
(71) Viện hoá học công nghiệp Việt Nam  (VN)

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Phương Kỳ Công (VN), Trần Minh Tân (VN), Phạm Thế Trinh (VN), Hoàng Văn 

Hoan (VN), Nguyễn Hoài Nam (VN), Nguyễn Công Thành (VN), Nguyễn Thị Hà 
(VN), Mai Thị Thanh Hải (VN), Đặng Thị Bích Hồng (VN) 

(54) Phương pháp hoàn nguyên chất xúc tác bạc dùng trong quy 

trình sản xuất formaldehyt 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp hoàn nguyên chất xúc tác bạc đã mất hoạt 
tính quy mô công nghiệp để tái sử dụng lại trong quá trình sản xuất formaldehyt, với 
mục đích tiết kiệm bạc kim loại, giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế, chủ động sản xuất 
và giảm mức độ gây ô nhiễm. Chất xúc tác bạc sau khi hoàn nguyên có cấu trúc xốp, 
hoạt tính cao và có các chỉ tiêu kỹ thuật đạt tương đương với chất xúc tác nhập khẩu.  
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(11) 2541 
(21) 2-2013-00059 (51) 7 E05B  47/00 

(22) 28.03.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2013 
(75) SU LIANG-CHIN  (TW) 

No. 19, Pao-Sheng Rd., Kung-Kuan Li, Hu Nei Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Khóa an toàn 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến khóa an toàn bao gồm chìa khóa (1), ổ khóa (2), hộp điều 
khiển (3) và thiết bị báo động (4). Chìa khóa có thiết bị cảm ứng (11) được đấu nối trên 
đó ổ khóa có lỗ tra chìa khóa (21) và cuộn dây (22) được quấn bao quanh ổ khóa. Cuộn 
dây và thiết bị cảm ứng phát ra cảm ứng từ và phát ra tín hiệu thứ nhất khi chìa khóa được 
tra vào lỗ tra chìa khóa. Tín hiệu thứ hai được phát ra khi chìa khóa được tra vào lỗ tra 
chìa khóa và được quay. Hộp điều khiển được nối điện với ổ khóa và có mạch điện điều 
khiển được tương thích với thiết bị cảm ứng và tiếp nhận các tín hiệu thứ nhất và thứ hai. 
Thiết bị báo động được nối điện với hộp điều khiển và phát ra tín hiệu cảnh báo khi mạch 
điện điều khiển không tương thích với thiết bị cảm ứng. Hộp điều khiển sẽ điều khiển 
động cơ khởi động và phát ra tín hiệu cảnh báo để đạt mục đích chống trộm.  
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(11) 2542 
(21) 2-2013-00060 (51) 7 A46B  3/08,  9/06,  11/00 

(22) 28.03.2013 (43) 27.10.2014 
(75) YA-CHIN YANG  (TW) 

8F-1, No. 12, Sec. 2, Cheng Te Rd., Taipei, TAIWAN 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Chổi phất trần dạng gấp và bông lau bụi kèm theo 

  (57)     Sáng chế đề xuất chổi phất trần dạng gấp và bông lau bụi kèm theo, là một loại chổi phất 
trần mà có thể gấp lại được có một hoặc hai mặt sợi nhung/tua vải, đồng thời có thể điều 
chỉnh chiều dài chổi. Kết cấu chổi bao gồm một chi tiết cố định có hai đầu, một đầu là 
bộ phận liên kết kiểu chốt kết nối với chi tiết gấp, và một đầu là bộ phận liên kết kiểu 
móc liên kết với tay cầm; chi tiết cố định và chi tiết gấp nêu trên được lồng vào bông lau 
bụi có các sợi nhung/tua vải. Chi tiết gấp có thể được mở ra đến khi tạo thành một đường 
thẳng với chi tiết cố định, lúc này thân chổi có dạng thẳng và chiều dài chổi được tăng 
lên; khi chi tiết gấp được gập lại đến mức áp hẳn vào chi tiết cố định, thì thân chổi có 
dạng gấp và chiều dài chổi được rút ngắn, qua đó nâng cao tính tiện lợi trong việc sử 
dụng chổi.  
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(11) 2543 
(21) 2-2013-00061 (51) 7 E05B  47/00 

(22) 29.03.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2013 
(75) SU LIANG-CHIN  (TW) 

No. 19, Pao-Sheng Rd., Kung-Kuan Li, Hu Nei Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Khóa có màn hình hiển thị ánh sáng lạnh

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến khóa có màn hiển thị ánh sáng lạnh bao gồm thân (1) có 
gờ nhô (11) và phần chặn (13) kéo dài từ đó. Gờ nhô có lỗ khóa thứ nhất (12) được tạo 
ra xuyên suốt. Phần mặt (2) có mép cắt (21) được ăn khớp với lỗ khóa thứ nhất (12) và 
có lỗ khóa thứ hai (22) được bố trí tương ứng với lỗ khóa thứ nhất. Tấm hiển thị ánh 
sáng lạnh (3) được lắp ghép với phần mặt (2) và có đầu nối điện (31). Tấm hiển thị ánh 
sáng lạnh có lỗ khóa thứ ba (32) được bố trí tương ứng với lỗ khóa thứ hai. Nắp (4) được 
lắp vào tấm hiển thị ánh sáng lạnh và có lỗ khóa thứ tư (41) được bố trí tương ứng với lỗ 
khóa thứ ba. Vỏ chứa (5) được lắp ghép với nắp (4) và phần mặt (2). Tấm hiển thị ánh 
sáng lạnh tạo sự chiếu sáng và các đặc điểm chỉ dẫn. Nhờ đó, ổ khóa theo giải pháp hữu 
ích có trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn.  
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(11) 2544 
(21) 2-2013-00067 (51) 7 A22C 11/02 

(22) 11.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2013 
(71) PTN điều khiển số và kỹ thuật hệ thống  (VN)

Nhà C6, trường đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Thanh Nam (VN), Nguyễn Thiên Bình (VN), Vũ Ngọc Thanh Thế (VN) 
(54) Bộ phận tạo chân không trong máy nhồi thịt

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ phận tạo chân không trong máy nhồi thịt để làm xúc 
xích gồm lỗ cấp áp trung gian và lỗ hút không khí dư, khác biệt ở chỗ, hệ thống có thể 
hút không khí dư tồn tại trong hạt thực phẩm nhồi tại vị trí đầu ra của trục vít nhồi mà không 
bị hút lẫn cả hạt thực phẩm vào nguồn chân không nhờ vào lỗ có cấu tạo hình chữ T.  
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(11) 2545 
(21) 2-2013-00068 (51) 7 G09F 13/24 

(22) 11.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2013 
(71) PTN điều khiển số và kỹ thuật hệ thống  (VN)

Nhà C6, trường đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Phan Quốc Huy (VN), Lê Văn La (VN), Phan Đình Duy (VN), Bùi Hữu Phú (VN) 
(54) Phương pháp hiển thị hình ảnh bằng nước

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp hiển thị hình ảnh bằng nước. Với mục đích tạo 
ra hình ảnh hiển thị từ các dòng nước chảy qua một dãy van solenoit treo thẳng đứng, 
một phần mềm chạy trên vi điều khiển điều khiển việc đóng/mở các van solenoit để 
đóng/mở dòng nước dựa trên thông tin hình ảnh nhị phân. Các dòng nước chảy xuống từ 
mảng van solenoit tạo thành một màn nước hiển thị hình ảnh.  
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(11) 2546 
(21) 2-2013-00078 (51) 7 G06F  003/041 

(22) 18.04.2013 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2013 
(71) YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO., LTD.  (TW) 

5F, No. 32, Jing-Jiann 5th Road, Kuan Yin, Taoyuan, Taiwan 
(72) YANG, Kai-Ti (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Bảng mạch chạm điện dung trong suốt

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất bảng mạch chạm điện dung trong suốt bao gồm tấm nền trong 
suốt, lớp dẫn điện trong suốt thứ nhất, lớp cách điện trong suốt thứ nhất, lớp dẫn điện 
trong suốt thứ hai và lớp cách điện trong suốt thứ hai. Mỗi lớp dẫn điện trong suốt có 
nhiều hàng cảm biến điện dung. Mỗi cặp hàng cảm biến điện dung liền nhau được tạo 
thành với một khe hẹp cách điện. Các lớp cách điện trong suốt có chỉ số khúc xạ bằng 
hoặc lớn hơn chỉ số khúc xạ của các lớp dẫn điện trong suốt và lấp đầy các khe hẹp. Mỗi 
lớp cách điện bao gồm nhiều lớp phủ cách điện, và mỗi lớp phủ có chiều dày nhỏ hơn 
100 nm.  
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(11) 2547 
(21) 2-2013-00080 (51) 7 B60B 1/04 

(22) 24.04.2013 (43) 27.10.2014 
(71) RITCHEY DESIGNS, INC  (US) 

620 Spice Island Drive, Sparks, NV 89431, U.S.A 
(72) Thomas W. Ritchey (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ mayơ và nan hoa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ may ¬ và nan hoa bao gồm may ¬ có trục kéo dài theo 
chiều trục qua đó. Hai chi tiết lắp ráp rỗng và mỗi chi tiết lắp ráp rỗng này có một lỗ 
thông được xác định theo chiều trục qua đó. Phần hình ống được tạo ra trên đầu của mỗi 
chi tiết lắp ráp và nhiều khe dẫn hướng được xác định ở phần hình ống. Mỗi chi tiết lắp 
ráp có nhiều lỗ định vị nối thông với các lỗ dẫn hướng. Hai chi tiết lắp ráp lần lượt được 
nối với hai đầu của may ¬ và trục kéo dài qua hai lỗ thông tương ứng. Nhiều nan hoa mà 
mỗi nan hoa có một đầu và phần được làm to mà được lồng vào trong một trong các lỗ 
dẫn hướng và chứa ở lỗ định vị. Các lỗ dẫn hướng và các lỗ định vị chia ứng suất của các 
nan hoa để gia cố kết cấu của các chi tiết lắp ráp.  
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(11) 2548 
(21) 2-2013-00213 (51) 7 E02F 3/00 

(22) 29.08.2013 (43) 27.10.2014 
(30) CL 0938-2013 05.04.2013 CL 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2013 
(71) MINETEC S.A.  (CL) 

Avenida AmÐrico Vespucio No. 2101, Renca, Santiago, Chile 
(72) Claudio ZAMORANO JONES (CL), Bernardo VERA TORRES (CL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Cụm giữ chốt dùng cho gàu máy xúc

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cụm giữ chốt dùng cho gầu máy xúc có khối lượng được 
giảm thiểu, độ bền cao, có thể thay thế được và có kiểu dáng thiết kế theo yêu cầu khách 
hàng. Cụm giữ chốt theo giải pháp hữu ích bao gồm một lõi; phần vỏ bao ngoài bao gồm 
bộ thay thế được lắp ghép từ các phần; các phần của bộ thay thế được cố định với lõi 
bằng phương pháp hàn với độ cứng của phần vỏ có độ cứng bề mặt cao hơn phần lõi.  
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(11) 2549 
(21) 2-2013-00292 (51) 7 B29C  41/34 

(22) 27.11.2013 (43) 27.10.2014 
(30) 201320193137.4 16.04.2013 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2013 
(71) HANGZHOU DONGHUA CHAIN GROUP CO., Ltd.  (CN) 

No.1 Changda road, Economic & Technical Development Zone, Yuhang District, 
Hangzhou, Zhejiang, China 

(72) Lee Jie  (CN), Shen JinHua (CN), Xuan BiHua (CN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Kết cấu gắn lắp đế khuôn găng tay và đai truyền 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu gắn lắp khuôn găng tay gồm trục liên kết, một đầu 
của trục liên kết được cố định vào đai truyền, đầu còn lại được gắn giá đỡ hình chữ U, 
phần ống trục A trên giá đỡ ba góc cùng với giá đỡ hình chữ U của trục liên kết được lắp 
bản lề nhờ trục chốt A, mỗi đầu trong hai đầu phần dưới của giá đỡ ba góc được tạo ra 
phần đầu hình chữ U và mỗi phần đầu này được gắn một đế treo khuôn găng tay. Giải 
pháp hữu ích cũng đề cập đến dây chuyền sản xuất gồm kết cấu gắn lắp khuôn găng tay 
như được nêu trên đây. Theo một phương án ưu tiên trên trục liên kết của đai truyền 
được gắn lắp hai đế khuôn găng tay, kết quả là hiệu suất sản xuất và hiệu ích kinh tế 
tăng lên đáng kể.  

 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
483 

(11) 2550 
(21) 2-2013-00299 (51) 7 B65D  81/34 

(22) 05.12.2013 (43) 27.10.2014 
(30) 1303000354 01.04.2013 TH 
(75) TAWAT CHAIYANGYUEN  (TH) 

184 Moo 1, Thaibhan Sub-District, Muean Samutprakarn District, Samutprakarn 
Province, Thailand 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật đựng đồ ăn bao gồm phần chứa có thành mỏng được đặt 

trên phần chứa cứng vững 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật đựng đồ ăn bao gồm phần chứa có thành mỏng được đặt trên 
phần chứa cứng vững. Phần chứa có thành mỏng bao gồm mặt lõm nằm ở phần trung 
tâm dùng để nhận đồ ăn. Mép trên của phần chứa có thành mỏng gồm có vành gờ hướng 
xuống và nhiều chốt nhô vào phía trong mở rộng từ vành gờ hướng xuống, và các kẹp. 
Phần chứa cứng vững bao gồm mặt lõm để đỡ mặt lõm của phần chứa có thành mỏng. 
Phần chứa cứng vững có độ cứng vững đủ để đỡ khối lượng của phần chứa có thành 
mỏng và đồ ăn trên đó. Phần chứa có thành mỏng được gắn trên phần chứa cứng vững 
bằng cách đặt vành gờ hướng xuống của phần chứa có thành mỏng quanh mép trên của 
phần chứa cứng vững và mép trên của phần chứa cứng vững nằm ở giữa mép trên của 
phần chứa có thành mỏng và các chốt nhô vào phía trong.  

 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
484 

(11) 2551 
(21) 2-2014-00005 (51) 7 A61L  9/00 

(22) 06.01.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 201320169964.X 03.04.2013 CN 
(75) MING JEN HSIAO  (TW) 

2, Lane 200, Bade 2nd Road, Toufen, Miaoli County, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị khuếch tán hương thơm có góc khuếch tán điều chỉnh 

được 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị khuếch tán hương thơm có góc khuếch tán thay đổi 
được bao gồm một vỏ có một đầu hở thứ nhất và một đầu hở thứ hai, một ngăn chứa 
hương thơm lắp trong vỏ, một điện trở được lắp vào mặt dưới của ngăn chứa hương 
thơm, một chi tiết thơm đặt trong ngăn chứa hương thơm và một phích cắm điện được 
ghép nối xoay được với đầu hở thứ hai của vỏ và nối điện với điện trở và có thể nối được 
với ổ cắm điện bên ngoài để dẫn điện tới điện trở để tạo ra nhiệt, sao cho ngăn chứa 
hương thơm có thể truyền nhiệt tạo ra tới chi tiết thơm, làm cho chi tiết thơm tỏa ra mùi 
dễ chịu.  
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(11) 2552 
(21) 2-2014-00077 (51) 7 G10L  15 

(22) 02.04.2014 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2014 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN)

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Hữu Thuận (VN), Vũ Hải Quân (VN), Phạm Minh Nhựt (VN) 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(54) Thiết bị tích hợp chuyển văn bản tiếng Việt sang tiếng nói dựa 

trên thuật toán xử lí tín hiệu số và mô hình Markov ẩn 

  (57)    Một thiết bị điện tử hỗ trợ người không nói được giao tiếp với người xung quanh bằng 
cách nhập dữ liệu dưới dạng văn bản tiếng Việt thông qua bàn phím ảo trên thiết bị, dữ 
liệu văn bản sẽ được thiết bị tổng hợp thành tiếng nói (sử dụng thuật toán TTS tiếng Việt 
dựa trên mô hình Markov ẩn) và xuất ra loa tích hợp trên thiết bị.  
Thiết bị bao gồm 4 thành phần chính:  
+ Màn hình LCD cảm ứng hỗ trợ bàn phím ảo.  
+ Giao tiếp giữa LCD và bo mạch.  
+ Bo mạch DSP xử lí.  
+ Loa tích hợp trên bo mạch.  
Thuật toán tổng hợp tiếng nói được sử dụng trong giải pháp dựa trên dự án phần mềm 
mã nguồn mở tổng hợp tiếng nói HTS sử dụng mô hình Markov ẩn (HMM) và được tối 
ưu cho việc tổng hợp tiếng Việt trên bo mạch DSP giá rẻ.  
 

  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
486 

(11) 2553 
(21) 2-2014-00102 (51) 7 H01Q  21/30 

(22) 21.04.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 61/814,399 22.04.2013 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2014 
(71) GALTRONICS CORPORATION LTD.  (IL) 

P.O. Box 1589, Tiberias 1411502, Israel 
(72) Anatoly BEREZIN (IL), Yaniv ZIV (IL), Haim YONA (IL), Sharon HAREL (IL) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Anten tiếp sóng đơn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến anten tiếp sóng đơn (100) có một khay nền (102), một bệ cách điện 
(104) được đặt trên khay nền, bệ cách điện có bề mặt trên (108) ở ngoài rìa khay nền và 
một bề mặt dưới (110) gần với khay nền, một phần tử bức xạ (112) được bố trí trên bệ 
cách điện, phần tử bức xạ bao gồm một phần thứ nhất (114) được đặt trên bề mặt trên và 
một phần thứ hai (116) được nối với phần thứ nhất và được đặt trên bề mặt dưới và một 
đường tiếp sóng (120) để tiếp sóng một chiều cho phần tử bức xạ.  
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(11) 2554 
(21) 2-2014-00104 (51) 7 H01Q  13/04 

(22) 21.04.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 61/814,399 22.04.2013 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2014 
(71) GALTRONICS CORPORATION LTD.  (IL) 

P.O. Box 1589, Tiberias 1411502, Israel 
(72) Anatoly BEREZIN (IL), Yaniv ZIV (IL), Haim YONA (IL), Sharon HAREL (IL) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Anten lưỡng cực hình vuông

  (57)     Sáng chế đề cập đến anten lưỡng cực hình vuông (100) bao gồm một cặp phần tử phát xạ 
lưỡng cực song song thứ nhất (102), một cặp phần tử phát xạ lưỡng cực song song thứ 
hai (104), cặp phần tử phát xạ lưỡng cực song song thứ hai này được bố trí vuông góc 
với cặp phần tử phát xạ lưỡng cực song song thứ nhất, và một khung cách điện (108) đỡ 
cặp phần tử phát xạ lưỡng cực thứ nhất và thứ hai.  
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(11) 2555 
(21) 2-2014-00110 (51) 7 H01Q  21/24 

(22) 22.04.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 61/814,399 22.04.2013 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.04.2014 
(71) GALTRONICS CORPORATION LTD.  (IL) 

P.O. Box 1589, Tiberias 1411502, Israel 
(72) Anatoly BEREZIN (IL), Yaniv ZIV  (IL), Haim YONA  (IL), Sharon HAREL (IL) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Anten phân cực kép hai băng tần

  (57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến anten, bao gồm một phần tử bức xạ đơn cực phân cực 
thẳng đứng, một chấn tử phản xạ có một hình chiếu trên một mặt phẳng thứ nhất vuông 
góc với một trục thẳng đứng của phần tử bức xạ đơn cực, một đa phần tử bức xạ phân 
cực ngang bên trong được sắp xếp đồng tâm liên quan với phần tử bức xạ đơn cực, mỗi 
phần tử bức xạ của đa phần tử bức xạ phân cực ngang bên trong có một hình chiếu trên 
một mặt phẳng thứ hai vuông góc với trục thẳng đứng, mặt phẳng thứ hai được đặt cách 
biệt với mặt phẳng thứ nhất theo hướng dọc theo trục thẳng đứng, một đa phần tử bức xạ 
phân cực ngang bên ngoài được sắp xếp đồng tâm liên quan với phần tử bức xạ đơn cực, 
từng phần tử bức xạ của đa phần tử bức xạ phân cực ngang bên ngoài có hình chiếu trên 
một mặt phẳng thứ ba vuông góc với trục thẳng đứng, mặt phẳng thứ ba được đặt cách 
biệt với mặt phẳng thứ nhất và thứ hai theo hướng dọc theo trục thẳng đứng, và một tổ 
hợp tiếp sóng đồng trục được bố trí trên chấn tử phản xạ để tiếp sóng cho các phần tử 
bức xạ đơn cực và phân cực ngang.  
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(11) 2556 
(21) 2-2014-00215 (51) 7 B65D  6/24 

(22) 04.08.2014 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.08.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại nhựa Chí Thành V.N  (VN)

611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Lập (VN) 
(54) Rổ lắp ghép 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến rổ lắp ghép bao gồm hai tấm ngang (1), hai tấm dọc (2), 
tấm đáy (3) và tấm nắp (4). Hai tấm ngang (1) có các lỗ ở phía bên (1-1) để lắp vào các 
vấu tương ứng trên tấm dọc (2), hai lỗ ở phía dưới (1-2) để lắp với tấm đáy (3) và hai lỗ 
ở phía trên (1-3) để luồn dây buộc tấm nắp (4) vào tấm ngang (1). Hai tấm dọc (2) có 
các vấu lồi ở phía bên (2-1) để lắp vào các lỗ (1-1) trên tấm ngang (1), các lỗ ở phía dưới 
(2-2) để lắp với tấm đáy (3) và hai lỗ ở phía trên (2-3) để luồn dây buộc tấm nắp (4) vào 
tấm dọc (2). Tấm đáy (3) có các vấu lồi để lắp vào các lỗ trên các tấm dọc (2) và các tấm 
ngang (1). Tấm nắp (4) có các lỗ (4-1) để xỏ dây buộc tấm nắp (4) vào các lỗ (1-3) và 
(2-3) trên các tấm ngang (1) và tấm dọc (2).  
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(11) 2557 
(21) 2-2014-00222 (51) 7 A01G  1/00,  9/00,  17/00, A01H  

4/00 
(22) 12.08.2014 (43) 27.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2014 
(71) Viện ứng dụng công nghệ  (VN)

Số 25, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Hương Sơn (VN), Nguyễn Thị Lài (VN), Tống Xuân Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(54) Quy trình trồng cây lan Kim Tuyến

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình trồng cây lan Kim Tuyến (Aroxburghii (Wall) 
Lindl) bao gồm các bước: a) tạo cây lan Kim Tuyến giống bằng phương pháp nuôi cấy 
mô; b) thích nghi cây lan Kim Tuyến giống với môi trường; có thể) khử trùng và trồng 
cây trong vườn ươm; và d) trồng cây ngoài vườn thực địa. Cây lan Kim Tuyến được 
trồng theo quy trình có tỷ lệ sống cao trên 90% và có khả năng phát triển tốt trên các 
vùng có điều kiện tự nhiên như vùng núi Sapa, Hòa Bình và Tam Đảo.  
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Phần III 

 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 24362 
(21) 3-2012-00026 (28) 01 
(54) Xe đạp (51) 12-11 

(22) 05.01.2012 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần kinh đô Thăng Long  (VN)

Số ngõ 443 phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(72) Tống Thành Nam (VN), Nguyễn Văn Sương (VN) 
(55)  

 
 
 

    
 

                                    1.1                                     1.2                                 1.3 
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(11) 24363 
(21) 3-2012-00027 (28) 01 
(54) Xe đạp (51) 12-11 

(22) 05.01.2012 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần kinh đô Thăng Long  (VN)

Số ngõ 443 phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(72) Tống Thành Nam (VN), Nguyễn Văn Sương (VN) 
(55)  
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(11) 24364 
(21) 3-2013-02087 (28) 01 
(54) Khóa (51) 02-07 

(22) 24.12.2013 (43) 27.10.2014 
(71) WOOJIN PLASTIC CO. LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 471-858 Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK  (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24365 
(21) 3-2013-02090 (28) 01 
(54) Móc (51) 02-07 

(22) 24.12.2013 (43) 27.10.2014 
(71) WOOJIN PLASTIC CO. LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 471-858 Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK  (KR), Ji Hye PAIK  (KR), Ji Won SON (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24366 
(21) 3-2014-00143 (28) 01 
(54) Kiềng bếp ga (51) 07-02 

(22) 23.01.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  (VN)

Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Đức Hùng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                       1.1                                     1.2                                 1.3 
 
 

   
 
 

                                                       1.4                                        1.5  
 
 

    
 
 

                                                          1.6                                  1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
496 

(11) 24367 
(21) 3-2014-00220 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 21.02.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần Rạng Đông  (VN)

J45 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
(72) Nguyễn Ngọc Lân (VN) 
(55)  
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(11) 24368 
(21) 3-2014-00221 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 21.02.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần Rạng Đông  (VN)

J45 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
(72) Nguyễn Ngọc Lân (VN) 
(55)  
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(11) 24369 
(21) 3-2014-00222 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 21.02.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần Rạng Đông  (VN)

J45 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
(72) Nguyễn Ngọc Lân (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24370 
(21) 3-2014-00223 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 21.02.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần Rạng Đông  (VN)

J45 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
(72) Nguyễn Ngọc Lân (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
500 

(11) 24371 
(21) 3-2014-00224 (28) 04 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 21.02.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần Rạng Đông  (VN)

J45 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
(72) Nguyễn Ngọc Lân (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24372 
(21) 3-2014-00396 (28) 01 
(54) Máy đưa võng (51) 15-99 

(22) 20.03.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Quách Quảng Diệu  (VN)

282/13 An Phú Đông 3, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Quách Quảng Diệu (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24373 
(21) 3-2014-00432 (28) 01 
(54) Thiết bị báo và ngắt ga tự 

động 

(51) 10-05, 23-01 

(22) 26.03.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên thông tin điện tử Z755  (VN) 

2A Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Anh Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24374 
(21) 3-2014-00557 (28) 02 
(54) Vỏ đuôi tàu (51) 12-06 

(22) 11.04.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 20131017 11.10.2013 NO 
(71) Ulstein Design & Solutions AS  (NO)

Postboks 278, 6067 ULSTEINVIK, Norway 
(72) Oyvind Gjerde Kamsvag (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24375 
(21) 3-2014-00558 (28) 05 
(54) Vỏ tàu (51) 12-06 

(22) 11.04.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 20131017 11.10.2013 NO 
(71) Ulstein Design & Solutions AS  (NO)

Postboks 278, 6067 ULSTEINVIK, Norway 
(72) Oyvind Gjerde Kamsvag (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
510 

(11) 24376 
(21) 3-2014-00660 (28) 01 
(54) Bánh đồ chơi cho động vật (51) 30-99 

(22) 29.04.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần cao su Thái Dương  (VN)

Lô số 4, đường số 7, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Giang Ngọc Tuấn (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                 1.1                                           1.2                                     1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
511 

(11) 24377 
(21) 3-2014-00668 (28) 01 
(54) Két sắt (51) 06-04 

(22) 29.04.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ cơ khí Toàn Gia  (VN)

Số 94, đường ĐX 95, khu 6, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
(72) Hồ Văn Du (VN) 
(74) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM JURIST CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
512 

(11) 24378 
(21) 3-2014-00669 (28) 01 
(54) Két sắt (51) 06-04 

(22) 29.04.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ cơ khí Toàn Gia  (VN)

Số 94, đường ĐX 95, khu 6, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
(72) Hồ Văn Du (VN) 
(74) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM JURIST CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24379 
(21) 3-2014-00695 (28) 01 
(54) Nắp chụp máy biến áp (51) 13-99 

(22) 07.05.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần cao su Thái Dương  (VN)

Lô số 4, đường số 7, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Giang Ngọc Tuấn (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24380 
(21) 3-2014-00722 (28) 01 
(54) Bình chứa (51) 09-01 

(22) 12.05.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 002342881-0001 11.11.2013 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Alberto ALVAREZ DE CIENFUEGOS HERN¸NDEZ (ES), Jose Ignacio LAVERNIA 

COMPANY (ES) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24381 
(21) 3-2014-00726 (28) 01 
(54) Bình chứa (51) 09-01 

(22) 12.05.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 002342923-0001 11.11.2013 EM 

002430017-0001 21.03.2014 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Alberto ALVAREZ DE CIENFUEGOS HERN¸NDEZ (ES), Jose Ignacio LAVERNIA 

COMPANY (ES) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24382 
(21) 3-2014-00748 (28) 03 
(54) Thiết bị hiển thị màu sắc (51) 20-02 

(22) 16.05.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 29/473 049 18.11.2013 US 
(71) Sherwin-Williams Company  (US)

101 W. Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, United States of America 
(72) Jacqueline L. Jordan (US), Paul D. Cobb (US), Sara B. Frisk (US), Matthew A.Stiffler 

(US), Shu Kuen Chang (US), Jeewon Jung (KR), J. Randolph Plemel  (US), John L. 
Grimley (US), Michelle Ha (US), Anastasios G. Karahalios (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24383 
(21) 3-2014-00768 (28) 01 
(54) Giấy viết (51) 19-01 

(22) 19.05.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH K.LONG  (VN)

Lô C, khu công nghiệp Tiên Sơn, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Nguyễn Thanh Hương (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24384 
(21) 3-2014-00775 (28) 01 
(54) Thiết bị âm thanh (51) 14-01 

(22) 20.05.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 002352765-0001 27.11.2013 EM 
(71) ALLEN & HEATH LIMITED  (GB) 

Kernick Industrial Estate, Penryn, Cornwall TR10 9LU, United Kingdom 
(72) Glenn Rogers (GB), Robin Clark (GB), Mike Williamson (GB), Carey Davies (GB), 

James Wrigley (GB), Alex Money  (GB), John Danning (GB), David Price (GB), Ian 
McBurney (GB), Simon Trethewey (GB), David Cook (GB), David Biggs (GB), Niall 
Dunican (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24385 
(21) 3-2014-00789 (28) 01 
(54) Thau dùng để rửa và đựng 

đồ 

(51) 07-07 

(22) 21.05.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH Trung Huy  (VN)

26 Phan Huy Chú, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Trà My (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ (VIET MY IP CORP.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24386 
(21) 3-2014-00814 (28) 01 
(54) Thiết bị điều chế nước Javen (51) 15-99 

(22) 26.05.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần thiết bị xử lý nước SETFIL  (VN)

Phòng 107, nhà I9, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Đinh Công Hải (VN), Hoàng Đức Phúc (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24387 
(21) 3-2014-00824 (28) 01 
(54) Khung treo võng xếp (51) 06-02 

(22) 27.05.2014 (43) 27.10.2014 
(71) 1. Trần Văn Chính  (VN)

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Hiền Lương  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Văn Chính  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24388 
(21) 3-2014-00854 (28) 01 
(54) ống nối của máy hút bụi (51) 15-05 

(22) 30.05.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH Eunsung Electronics Vina  (VN)

Lô K01-KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(72) HA CHONG MOK (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
524 

(11) 24389 
(21) 3-2014-00856 (28) 01 
(54) Cụm ống nối của máy hút 

bụi 

(51) 15-05 

(22) 30.05.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH Eunsung Electronics Vina  (VN)

Lô K01-KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(72) HA CHONG MOK (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
526 

(11) 24390 
(21) 3-2014-00862 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 02.06.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 002363218-0001 02.12.2013 EM 
(71) TOLIX STEEL DESIGN  (FR) 

18 Boulevard Bernard Giberstein, ZI Saint-Andoche, 71400 AUTUN, FRANCE  
(72) Patrick NORGUET (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                 1.1                           1.2                       1.3                          1.4                      1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
527 

(11) 24391 
(21) 3-2014-00863 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 02.06.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 002363218-0002 02.12.2013 EM 
(71) TOLIX STEEL DESIGN  (FR) 

18 Boulevard Bernard Giberstein, ZI Saint-Andoche, 71400 AUTUN, FRANCE 
(72) Patrick NORGUET (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                     1.1                                1.2                                   1.3                                1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24392 
(21) 3-2014-00895 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 06.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH Thảo Hương  (VN)

Tổ 25 (hẻm Chùa Phước Viên), đường Cử Trị, phường Châu Phú A, thành phố Châu 
Đốc, tỉnh An Giang 

(72) Thái Quốc Huy (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(11) 24393 
(21) 3-2014-00896 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 06.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH Thảo Hương  (VN)

Tổ 25 (hẻm Chùa Phước Viên), đường Cử Trị, phường Châu Phú A, thành phố Châu 
Đốc, tỉnh An Giang 

(72) Thái Quốc Huy (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
530 

(11) 24394 
(21) 3-2014-00909 (28) 01 
(54) Gạch (51) 25-01 

(22) 12.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) 1. Trịnh Minh Khánh  (VN)

407/67/140, đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Bùi Ngọc Châu  (VN) 

83/5 tổ 24A, khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Trịnh Minh Khánh  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
531 

(11) 24395 
(21) 3-2014-00915 (28) 01 
(54) Thân vòi nước (51) 23-01 

(22) 12.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thương mại Nam Đô  (VN) 

2C đường số 10, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Tấn Tài (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                      1.1                                  1.2                                  1.3                           1.4 
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(11) 24396 
(21) 3-2014-00919 (28) 01 
(54) Máy khử ô zôn (51) 23-04 

(22) 13.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) 1. Công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Bách Khoa  (VN) 

Tổ dân phố Trù II, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

2. Lê Viết Phương  (VN) 

Số nhà 34, tổ 5, phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

3. Phí Văn Toàn  (VN) 

Xóm 8, thôn Hùng Việt, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 
(72) Lê Viết Phương (VN), Phí Văn Toàn (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P Co.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24397 
(21) 3-2014-00922 (28) 01 
(54) Máy hút bùn đa năng (51) 15-04 

(22) 13.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH phát triển công nghệ và thiết bị công nghệ 

cao  (VN) 

48/18 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thanh Sơn (VN), Nguyễn Ngọc Dũng (VN), Hồ Phi Long (VN), Vũ Ngọc Thanh 

Thế (VN) 
(55)  
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(11) 24398 
(21) 3-2014-00923 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 16.06.2014 (43) 27.10.2014 
(30) JP2013-030242 24.12.2013 JP 
(71) BRIDGESTONE CORPORATION  (JP) 

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340 Japan 
(72) Tomoaki NOMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 24399 
(21) 3-2014-00941 (28) 02 
(54) Nắp máy giặt (51) 15-05 

(22) 18.06.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 201330637373.6 20.12.2013 CN 
(71) Electrolux Sea Pte Ltd  (SG)

11 Lorong 3, Toa Payoh, Block B, #01-13/14/15, Jackson Square, 319579 Singapore, 
Singapore 

(72) Swaminathan Iyer (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 24400 
(21) 3-2014-00943 (28) 02 
(54) Tay cầm dùng cho nắp máy 

giặt 

(51) 15-05 

(22) 18.06.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 201330637536.0 20.12.2013 CN 
(71) Electrolux Sea Pte Ltd  (SG)

11 Lorong 3, Toa Payoh, Block B, #01-13/14/15, Jackson Square, 319579 Singapore, 
Singapore 

(72) Swaminathan Iyer (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(11) 24401 
(21) 3-2014-00947 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 

(22) 19.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ  (VN)

Tổ 14 khu 2, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
(72) Nguyễn Thị Mỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 24402 
(21) 3-2014-00950 (28) 01 
(54) Bao bì phân bón (51) 09-05 

(22) 19.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Lưu ích  (VN)

ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
(72) Lưu Hữu Thuận (VN) 
(55)  
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(11) 24403 
(21) 3-2014-00964 (28) 01 
(54) Thang gấp (51) 25-04 

(22) 23.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH cơ khí Hoàng Huy  (VN)

Số 6, tổ 1, khu chợ thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Quang Triều (VN) 
(55)  
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(11) 24404 
(21) 3-2014-00965 (28) 01 
(54) Thang gấp (51) 25-04 

(22) 23.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH cơ khí Hoàng Huy  (VN)

Số 6, tổ 1, khu chợ thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Quang Triều (VN) 
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(11) 24405 
(21) 3-2014-00978 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 23.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24406 
(21) 3-2014-00979 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 23.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24407 
(21) 3-2014-00985 (28) 01 
(54) Bút đánh dấu hai đầu (51) 19-06 

(22) 25.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) ShinHan Art International Inc.  (KR)

452-28 Sanjiseok-dong, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea 
(72) Seong Keun Han (KR) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 24408 
(21) 3-2014-00995 (28) 02 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 26.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần thương mại sản xuất Tân úc Việt  (VN) 

Lô 60, đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Tu Tony DH (Từ Đông Hải) (AU) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 24409 
(21) 3-2014-00996 (28) 02 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 26.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần thương mại sản xuất Tân úc Việt  (VN) 

Lô 60, đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Tu Tony DH (Từ Đông Hải) (AU) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 24410 
(21) 3-2014-00998 (28) 02 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 26.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần thương mại sản xuất Tân úc Việt  (VN) 

Lô 60, đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Tu Tony DH (Từ Đông Hải) (AU) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 24411 
(21) 3-2014-00999 (28) 02 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 26.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần thương mại sản xuất Tân úc Việt  (VN) 

Lô 60, đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Tu Tony DH (Từ Đông Hải) (AU) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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554 

(11) 24412 
(21) 3-2014-01002 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 27.06.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 29/477,807 27.12.2013 US 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, FIN-02150, FINLAND 
(72) Chia-En LU (FI), Antti KANGASKOSKI (FI), Daniel DHONDT (NL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 24413 
(21) 3-2014-01003 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 27.06.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 29/477,807 27.12.2013 US 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, FIN-02150, FINLAND 
(72) Chia-En LU (FI), Antti KANGASKOSKI (FI), Daniel DHONDT (NL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 24414 
(21) 3-2014-01009 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tinh Uy  (VN) 

Cụm công nghiệp Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An 

(72) La Gia HÝnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 24415 
(21) 3-2014-01013 (28) 01 
(54) Bao đựng (51) 09-05 

(22) 30.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần phân bón MAX ONE  (VN)

Lô F2A, đường số 2, khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An  
(72) Trần Dũng (VN) 
(55)  
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(11) 24416 
(21) 3-2014-01014 (28) 01 
(54) Bao đựng (51) 09-05 

(22) 30.06.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần phân bón Hà Lan  (VN)

30/5/3A3 Nguyễn Văn Qúa, Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Dũng (VN) 
(55)  
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(11) 24417 
(21) 3-2014-01016 (28) 01 
(54) Bao đựng (51) 09-05 

(22) 01.07.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần phân bón MAX ONE  (VN)

Lô F2A, đường số 2, khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An  
(72) Trần Dũng (VN) 
(55)  
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(11) 24418 
(21) 3-2014-01018 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 02.07.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 14-00589-0101 08.05.2014 MY 
(71) TUBE HOME (M) SDN BHD  (MY) 

No. 6 Jalan Perusahaan 2, Kawasan Perusahaan Beranang, Hulu Langat, 43700 Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

(72) Dato' Tan Yok Chin (MY) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24419 
(21) 3-2014-01019 (28) 01 
(54) Chân bàn (51) 06-03 

(22) 02.07.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 14-00719-0101 04.06.2014 MY 
(71) TUBE HOME (M) SDN BHD  (MY) 

No. 6 Jalan Perusahaan 2, Kawasan Perusahaan Beranang, Hulu Langat, 43700 Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

(72) Dato' Tan Yok Chin (MY) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24420 
(21) 3-2014-01025 (28) 01 
(54) Thiết bị khuếch đại tín hiệu 

âm thanh 

(51) 14-03 

(22) 03.07.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Cơ sở Việt Phong   (VN)

224/43 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thanh Phong (VN) 
(55)  
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(11) 24421 
(21) 3-2014-01026 (28) 01 
(54) Thiết bị khuếch đại tín hiệu 

âm thanh 

(51) 14-03 

(22) 03.07.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Cơ sở Việt Phong   (VN)

224/43 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thanh Phong  (VN) 
(55)  
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(11) 24422 
(21) 3-2014-01033 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm nước ngọt (51) 19-08 

(22) 04.07.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần chế biến kinh doanh lương thực - thực phẩm Hà 

Nội  (VN) 

67A, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Phùng Ngọc Quý (VN) 
(55)  
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(11) 24423 
(21) 3-2014-01034 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm nước ngọt (51) 19-08 

(22) 04.07.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần chế biến kinh doanh lương thực - thực phẩm Hà 

Nội  (VN) 

67A, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Phùng Ngọc Quý (VN) 
(55)  
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(11) 24424 
(21) 3-2014-01051 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 07.07.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần dược Tâm Dược  (VN)

19A đường Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Như Long (VN) 
(55)  
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Chí Minh 

(72) Dương Thị Anh Kim  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(21) 3-2014-01249 (28) 01 
(54) Bao bì sản phẩm (51) 09-05 

(22) 05.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Tip Top (VN)

87/1A đường TA 32, khu phố 7, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thanh Hà (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(11) 24484 
(21) 3-2014-01251 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 05.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nguyễn Hữu Thắng  

(VN) 

15/49 Hòa Bình, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 24485 
(21) 3-2014-01255 (28) 01 
(54) Thùng cách nhiệt (51) 09-02, 07-07 

(22) 05.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên nhựa Tý Liên  (VN) 

130B ấp Long Hoà, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu  
(72) Nguyễn Diệp Bích Liên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 24486 
(21) 3-2014-01256 (28) 01 
(54) Thùng cách nhiệt (51) 09-02, 07-07 

(22) 05.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên nhựa Tý Liên  (VN) 

130B ấp Long Hoà, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu  
(72) Nguyễn Diệp Bích Liên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 24487 
(21) 3-2014-01259 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 07.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Ngô Mộc Thuận  (VN) 

22 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Mộc Thuận  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 24488 
(21) 3-2014-01260 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 07.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm Huế  

(VN) 

Số 4/114 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(72) Kunihiko Kurokawa (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 24489 
(21) 3-2014-01264 (28) 01 
(54) Hộp thực phẩm (51) 09-03 

(22) 07.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Khang Thái  (VN)

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn An Khang (VN) 
(55)  
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(11) 24490 
(21) 3-2014-01265 (28) 01 
(54) Hộp thực phẩm (51) 09-03 

(22) 07.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Khang Thái  (VN)

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn An Khang (VN) 
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(11) 24491 
(21) 3-2014-01266 (28) 01 
(54) Hộp thực phẩm (51) 09-03 

(22) 07.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Khang Thái  (VN)

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn An Khang (VN) 
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(21) 3-2014-01267 (28) 03 
(54) Bình đun nước nóng (51) 23-03 

(22) 08.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân á  (VN) 

Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(72) Nguyễn Thị Mai Phương (VN) 
(55)  
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(11) 24493 
(21) 3-2014-01268 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 08.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm WAI (VN) 
(55)  
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(11) 24494 
(21) 3-2014-01269 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 08.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(11) 24495 
(21) 3-2014-01270 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 08.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm WAI (VN) 
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(21) 3-2014-01271 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 08.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm WAI (VN) 
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(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 08.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm WAI (VN) 
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(21) 3-2014-01273 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 08.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm WAI (VN) 
(55)  
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(11) 24499 
(21) 3-2014-01274 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 08.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm WAI (VN) 
(55)  
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(11) 24500 
(21) 3-2014-01275 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 08.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm WAI (VN) 
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(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 08.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm WAI (VN) 
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(11) 24502 
(21) 3-2014-01279 (28) 01 
(54) Bao gói miến (51) 09-05 

(22) 08.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia vị thực phẩm Hùng Thắng  (VN)

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Viết Hùng (VN) 
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(71) GREENWAY GRAMEEN INFRA PVT LTD  (IN) 
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(11) 24504 
(21) 3-2014-01283 (28) 01 
(54) Khóa cài (51) 02-07 

(22) 11.08.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 001405278 12.02.2014 EM 
(71) Rimowa GmbH  (DE) 

Mathias-Brueggen-Strasse 118, 50829 Cologne, Germany 
(72) Dieter Morszeck (DE) 
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(11) 24505 
(21) 3-2014-01284 (28) 01 
(54) Xe scut¬ (51) 12-11 

(22) 11.08.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 2014-003048 14.02.2014 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP)

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Keiko KATAOKA (JP), Hiroshi NITTA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

      
 

                       1.1                               1.2                                1.3                            1.4 
 

  
 

                                                    1.5                                       1.6 
 

    
 

                                            1.7                       1.8                  1.9           1.10 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
654 

(11) 24506 
(21) 3-2014-01285 (28) 01 
(54) Vỏ che phía sau xe máy (51) 12-16 
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(30) 2014-003049 14.02.2014 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP)

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Keiko KATAOKA (JP), Hiroshi NITTA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(21) 3-2014-01286 (28) 01 
(54) Đèn tín hiệu phía truớc xe 

máy 

(51) 26-06 

(22) 11.08.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 2014-003050 14.02.2014 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP)

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Keiko KATAOKA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(21) 3-2014-01287 (28) 01 
(54) Cụm đèn phía sau xe máy (51) 26-06 

(22) 11.08.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 2014-003051 14.02.2014 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP)

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Keiko KATAOKA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(11) 24509 
(21) 3-2014-01289 (28) 01 
(54) Dụng cụ đóng, mở lỗ thông 

hơi mũ bảo hiểm 

(51) 02-03 

(22) 11.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Hoàng Quán  

(VN) 

4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Thành Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                             1.1                                 1.2                                   1.3                     1.4 
 

    
 

                               1.5                                       1.6                                     1.7 
 

  
 

                                                            1.8                         1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
658 

(11) 24510 
(21) 3-2014-01291 (28) 01 
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(22) 11.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Hoàng Quán  

(VN) 

4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Thành Tính (VN) 
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(11) 24511 
(21) 3-2014-01292 (28) 01 
(54) Bao gói tã trẻ em (51) 09-05 

(22) 12.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần DIANA  (VN)

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
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(11) 24541 
(21) 3-2014-01382 (28) 01 
(54) Thanh kim loại (51) 25-01 

(22) 21.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần Novas Việt Nam  (VN)

Số 1A ngách 71/82 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Kim Dung (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 24542 
(21) 3-2014-01383 (28) 01 
(54) Thanh kim loại (51) 25-01 

(22) 21.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần Novas Việt Nam  (VN)

Số 1A ngách 71/82 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Kim Dung (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 24543 
(21) 3-2014-01385 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 21.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Cơ sở AJA  (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Trương Đỗ Khánh Huy (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 24544 
(21) 3-2014-01386 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 21.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Cơ sở AJA  (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Trương Đỗ Khánh Huy (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 24545 
(21) 3-2014-01390 (28) 01 
(54) Khớp nối ống nước cho bình 

nóng lạnh 

(51) 23-01 

(22) 21.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công Ty TNHH KENMEC Việt Nam  (VN)

Khu CN Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Minh Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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(11) 24546 
(21) 3-2014-01391 (28) 01 
(54) Đũa (51) 07-06 

(22) 22.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH TA SHUAN  (VN)

Lô 7-9-11 đường số 1 KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) HUANG PAO TZU (VN) 
(55)  
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(21) 3-2014-01392 (28) 01 
(54) Khung gắn tấm điều khiển 

của máy phát điện 

(51) 13-01 

(22) 22.08.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 2014-004223 28.02.2014 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP)

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) JOJI MAEDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 24548 
(21) 3-2014-01393 (28) 01 
(54) Bao gói đựng bánh pía (51) 09-05 

(22) 22.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH Thiên Lương  (VN)

281 Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Triều Vỹ  (VN) 
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(11) 24549 
(21) 3-2014-01397 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 22.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sứ kỹ thuật Minh Long 2  (VN)

328 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Dương Tuấn Vũ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24550 
(21) 3-2014-01398 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 22.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sứ kỹ thuật Minh Long 2  (VN)

328 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Dương Tuấn Vũ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24551 
(21) 3-2014-01399 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 22.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sứ kỹ thuật Minh Long 2  (VN)

328 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Dương Tuấn Vũ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24552 
(21) 3-2014-01404 (28) 01 
(54) Hò (51) 09-03, 09-01 

(22) 25.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại - dịch vụ LB  (VN)

Tầng 6, tòa nhà Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Vũ Thục Đoan  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 24553 
(21) 3-2014-01405 (28) 01 
(54) Chai nhựa (51) 09-01 

(22) 25.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Kirin Holdings Singapore Pte, Ltd.  (SG)

1 Raffles Place #21-03 One Raffles Place Tower 1 Singapore 048616 
(72) Toru YAMASAKI (JP), Fumiaki FURUYA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 24554 
(21) 3-2014-01409 (28) 01 
(54) Máy lọc nước (51) 23-01 

(22) 25.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần khoa học ứng dụng Nanoworld  (VN) 

B22/4 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quang Huy (VN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 24555 
(21) 3-2014-01410 (28) 01 
(54) Khay để hộp đựng bánh kẹo (51) 20-02 

(22) 25.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Hà Thị Thu Hiền  (VN) 

Khu 8, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(72) Hà Thị Thu Hiền  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 24556 
(21) 3-2014-01411 (28) 01 
(54) Ly đựng nến (51) 26-01 

(22) 25.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Quang Nghệ  (VN) 

205B/28 Âu Cơ, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Thi Lương (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 24557 
(21) 3-2014-01415 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 26.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương  (VN)

Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Văn Hà (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 24558 
(21) 3-2014-01416 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 26.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH Rượu - Nước giải khát Tân Đô  (VN)

Km 9.2 đường Thăng Long - Nội Bài, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thị Diệu (VN) 
(55)  
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(11) 24559 
(21) 3-2014-01417 (28) 01 
(54) Thùng cách nhiệt (51) 07-07, 09-02 

(22) 26.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên nhựa Tý Liên  (VN) 

130B ấp Long Hoà, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu  
(72) Nguyễn Diệp Bích Liên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 24560 
(21) 3-2014-01418 (28) 01 
(54) Thùng cách nhiệt (51) 07-07 

(22) 26.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên nhựa Tý Liên  (VN) 

130B ấp Long Hoà, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu  
(72) Nguyễn Diệp Bích Liên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 24561 
(21) 3-2014-01419 (28) 02 
(54) Máy đo đường huyết (51) 24-01 

(22) 27.08.2014 (43) 27.10.2014 
(30) 2014-004325 28.02.2014 JP 

2014-004326 28.02.2014 JP 
(71) OMRON HEALTHCARE CO., LTD.  (JP) 

53, Kunotsubo,Terado-cho, Muko-shi, Kyoto, 617-0002 Japan 
(72) Hiroaki TANAKA (JP), Yukiko MITSUNAMI (JP), Feilang TSENG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 24562 
(21) 3-2014-01420 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 06.11.2013 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực Hà Việt  (VN) 

Km số 9, quốc lộ 1A, Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(72) Vũ Hoàng Sinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 24563 
(21) 3-2014-01423 (28) 01 
(54) Van xả (51) 23-01 

(22) 27.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên nhựa Tý Liên  (VN) 

130B ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu  
(72) Nguyễn Diệp Bích Liên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 24564 
(21) 3-2014-01424 (28) 01 
(54) Khóa gài (51) 07-07, 09-02 

(22) 27.08.2014 (43) 27.10.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên nhựa Tý Liên  (VN) 

130B ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu  
(72) Nguyễn Diệp Bích Liên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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Phần iV 

 
Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

 
 

(210) 4-2011-27941 (220) 28.12.2011 

  (441) 27.10.2014 
(300) 2011-075439 20.10.2011 JP 
(540) 

 

(731) NINTENDO CO., LTD.  (JP) 
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng (chỉ dùng với máy 

thu hình); chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho 
người tiêu dùng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp 
chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD- ROM, đĩa DVD-ROM; chương trình máy tính 
dùng để lưu trữ phương tiện truyền thông dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dùng 
cho người tiêu dùng; bộ điều chỉnh, cần điều khiển và thẻ nhớ dùng cho thiết bị chơi trò 
chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; bộ phận và linh kiện của thiết bị chơi trò chơi 
có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò 
chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, 
băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD-ROM, đĩa DVD- ROM; 
chương trình máy tính dùng để lưu trữ phương tiện truyền thông lưu trữ khác dùng cho 
thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; máy chơi trò chơi có hình ảnh tại 
các khu nhà có mái vòm (chỉ dùng với máy thu hình); chương trình máy tính dùng cho 
máy chơi trò chơi có hình ảnh tại các khu nhà có mái vòm; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa 
quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD- 
ROM, đĩa DVD-ROM và các chương trình máy tính dùng để lưu trữ phương tiện truyền 
thông lưu trữ khác dùng cho máy chơi trò chơi có hình ảnh tại các khu nhà có mái vòm; 
bộ phận và linh kiện của máy chơi trò chơi viđeo tại các khu nhà có mái vòm; máy vi tính; 
chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy tính có thể tải xuống được; mạch 
điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ 
ROM, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM và các chương trình máy tính dùng để lưu trữ 
phương tiện truyền thông lưu trữ khác dùng cho máy vi tính; chương trình trò chơi dùng 
cho điện thoại di động; thiết bị điện tử, linh kiện điện tử và phụ tùng của thiết bị điện tử 
gồm: thiết bị cắm USB (bộ lưu trữ) dung cho trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng, 
máy fax, chuột (thiết bị xử lý dữ liệu), tấm lót chuột, bàn phím máy tính, máy in để sử 
dụng với máy tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, màn hình (phần cứng máy tính), máy 
quét dữ liệu (thiết bị xử lý dữ liệu, bút điện từ (thiết bị hiển thị hình ảnh, nhật ký điện tử 
(thiết bị điện tử); điện thoại di động; thiết bị và phụ tùng của điện thoại di động; dây đeo 
điện thoại di động; máy và thiết bị viễn thông; đĩa compact đã được ghi; đĩa ghi các bài 
hát khác; máy đánh nhịp; mạch điện tử và các chương trình biểu diễn tự động đã được ghi 
vào đĩa CD-ROM dùng cho nhạc cụ điện tử; tệp âm nhạc có thể tải xuống được; tệp âm 
nhạc; phim phơi sáng dùng cho máy quay phim; phim dương bản phơi sáng; giá lắp phim 
dương bản; tệp hình ảnh có thể tải xuống được; băng có hình ảnh và đĩa có hình ảnh đã 
được ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử.  
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Nhóm 16: Sổ ghi chép; bút chì kim; hộp đựng bút; văn phòng phẩm và tài liệu học tập; 
danh thiếp; tạp chí (ấn phẩm); ca-ta-lô; cuốn sách nhỏ; ấn phẩm (sản phẩm in); vé xổ số 
in sẵn (không phải đồ chơi); bức ảnh chụp; giá đỡ ảnh chụp; biểu ngữ bằng giấy; cờ bằng 
giấy; hồ dán và keo dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; gọt bút chì chạy 
bằng điện.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi dùng cho trò chơi bài lá và các đồ kèm theo chúng; thiết bị trò chơi 
điện tử cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; bộ phận và linh kiện dùng cho trò chơi điện tử 
cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi; búp bê; trò chơi chuyển động; quân bài lá của 
Nhật Bản (Utagaruta); môn cờ Nhật Bản (trò chơi Shogi); trò chơi bài và các đồ dùng kèm 
theo chúng; trò chơi xúc xắc; trò chơi xúc xắc kiểu Nhật (Sugoroku); cốc gieo quân xúc 
xắc; trò chơi dạng hình thoi; trò chơi cờ; quân cờ đam (bộ cờ đam); thiết bị trò chơi dùng 
để chơi trò ảo thuật; cờ đôminô; quân bài lá dùng để chơi bài; quân bài lá kiểu Nhật 
(Hanafuda); trò chơi bài mạt chược; máy và thiết bị chơi trò chơi (không dùng với máy 
thu hình); dụng cụ chơi trò bi-a; máy và thiết bị giải trí dùng trong các khu công viên giải 
trí (không phải là máy chơi trò chơi có hình ảnh trong các khu nhà mái vòm); dụng cụ thể 
thao; đồ câu cá; lưới vợt côn trùng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng cáo bán hàng; cho thuê không gian quảng cáo trên 
mạng internet và cung cấp thông tin theo đó; cho thuê tài liệu quảng cáo; phát hành phiếu 
mua hàng; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh; nghiên cứu tiếp thị; 
cung cấp thông tin về việc bán hàng hóa; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các mặt hàng thể 
thao; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi; quảng 
cáo bằng phim ảnh, cung cấp thông tin về cửa hàng bán lẻ thông qua mạng liên lạc; tổ 
chức và quản lý triển lãm trực tuyến để kinh doanh hoặc quảng cáo; triển lãm bán hàng để 
bán hàng trực tuyến; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp triển lãm trực tuyến, trưng bày và triển 
lãm thương mại vì mục đích xúc tiến bán hàng.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử 
dụng; cung cấp thông tin truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi vi-đê-ô của người sử 
dụng; dịch vụ truyền thông bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh ở trong nhà; cung cấp 
thông tin liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh ở trong nhà; dịch vụ liên lạc bằng 
thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; dịch vụ cung cấp thông tin về lịch 
phát sóng chương trình truyền thông vô tuyến; dịch vụ viễn thông (không phải phát thanh 
truyền hình); dịch vụ phát thanh truyền hình; hãng thông tấn; cho thuê thiết bị viễn thông 
bao gồm thiết bị điện thoại và fax; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ điện 
báo; dịch vụ liên lạc bằng thiết bị đầu cuối của máy vi tính; dịch vụ liên lạc bằng điện tín; 
dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ gửi fax; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ liên lạc bằng 
thư điện tử; dịch vụ liên lạc viễn thông khác (không phải phát thanh truyền hình); cấp 
quyền truy cập vào mạng liên lạc thông qua thiết bị đầu cuối của máy vi tính; cấp quyền 
truy cập vào mạng liên lạc (bao gồm cả internet) bằng điện thoại di động; truyền hình ảnh 
và âm thanh; phát thanh truyên hình vô tuyến; phát thanh truyền hình cáp; phát thanh; 
cung cấp thông tin về viễn thông (không phải phát thanh truyền hình); truyền dữ liệu hình 
ảnh, dữ liệu dạng văn bản, dữ liệu dạng băng hình và dữ liệu hình ảnh và dữ liệu kết hợp 
các hình thức này qua Internet hoặc mạng liên lạc khác và phát đi các hình ảnh, âm thanh 
thông qua Internet hoặc mạng liên lạc khác; phát chương trình trực tiếp, chương trình đã 
ghi sẵn, băng hình, băng thanh thông qua mạng Internet hoặc mạng liên lạc khác.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, cụ thể là: cung cấp hình ảnh thông qua phương tiện 
liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp hình ảnh 
thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh trong nhà có mái vòm; 
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cung cấp hình ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh 
dành cho người tiêu dùng; cung cấp hình ảnh thông qua các phương tiện liên lạc bằng 
điện thoại di động; cung cấp hình ảnh thông qua phương tiện thông tin liên lạc; cung cấp 
tranh ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình 
tinh thể lỏng; cung cấp tranh ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi 
có hình ảnh trong nhà có mái vòm; cung cấp tranh ảnh thông qua phương tiện liên lạc 
bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dành cho người tiêu dùng; cung cấp tranh ảnh 
thông qua các phương tiện liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp tranh ảnh thông qua 
phương tiện thông tin liên lạc; cung cấp các bộ phim thông qua phương tiện liên lạc bằng 
thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp các bộ phim thông qua 
phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh trong nhà có mái vòm; cung cấp 
các bộ phim thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dành 
cho người tiêu dùng; cung cấp các bộ phim thông qua các phương tiện liên lạc bằng điện 
thoại đi động; cung cấp các bộ phim thông qua phương tiện thông tin liên lạc; dịch vụ 
chiếu phim, sản xuất phim điện ảnh hoặc phát các phim điện ảnh; cung cấp các bản nhạc 
và âm thanh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn 
hình tinh thể lỏng; cung cấp các bản nhạc và âm thanh thông qua phương tiện liên lạc 
bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh trong nhà có mái vòm; cung cấp các bản nhạc và âm 
thanh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hmh ảnh dành cho 
người tiêu dùng; cung cấp các bản nhạc và âm thanh thông qua các phương tiện liên lạc 
bằng điện thoại di động; cung cấp các bản nhạc và âm thanh thông qua các phương tiện 
thông tin liên lạc; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các trò chơi có hình ảnh; cung cấp thiết bị 
giải trí; cung cấp các trò chơi thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi 
cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp các trò chơi thông qua phương tiện liên lạc 
bằng máy chơi trò chơi trong nhà có mái vòm; cung cấp trò chơi thông qua phương tiện 
liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi dành cho người tiêu dùng; cung cấp trò chơi thông qua 
các phương tiện liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp các trò chơi thông qua các 
phương tiện thông tin liên lạc; cung cấp các trò chơi dùng cho thiết bị chơi trò chơi có 
hình ảnh dành cho người tiêu dùng; cung cấp các trò chơi dùng cho thiết bị chơi trò chơi 
cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp các trò chơi dùng cho máy chơi trò chơi có 
hình ảnh trong nhà có mái vòm; cung cấp các trò chơi dùng cho điện thoại di động; cung 
cấp các trò chơi thông qua mạng liên lạc viễn thông; cung cấp các trò chơi thông qua 
mạng liên lạc; cung cấp ấn phẩm điện tử thông qua phương tiện liên lạc; cung cấp ấn 
phẩm điện tử; sản xuất chương trình truyền hình hoặc phát thanh; cung cấp thông tin về 
trò chơi máy tính trực tuyến và trò chơi có hình ảnh thông qua mạng máy tính hoặc mạng 
liên lạc; cung cấp thông tin về nhật ký cá nhân bằng bản tin điện tử trên Internet.  

 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính và thiết kế đồ họa; thiết kế phần cứng máy tính 
dùng để chơi trò chơi trên máy tính; thiết kế, lập trình hoặc duy trì các chương trình dùng 
cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; tư vấn và cung cấp thông 
tin về việc thiết kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dùng cho thiết bị chơi trò chơi có 
hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; thiết kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dung cho 
thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; tư vấn và cung cấp thông tin về 
việc thiết kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thể lỏng; thiết kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dùng cho máy chơi trò 
chơi có hình ảnh tại các khu nhà có mái vòm; tư vấn và cung cấp thông tin về việc thiết 
kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dùng cho máy chơi trò chơi có hình ảnh tại các khu 
nhà có mái vòm; thiết kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dùng cho điện thoại di động; 
tư vấn và cung cấp thông tin về việc thiết kế, lập trình hoặc duy trì chương trình dùng cho 
điện thoại di động; tạo mới hoặc duy trì các trang web; thiết kế phần mềm máy tính, lập 
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trình hoặc duy trì phần mềm máy tính; tư vấn về kỹ thuật liên quan đến vận hành hoặc 
thao tác máy tính, ô tô và các máy móc khác đòi hỏi người thao tác phải có kiến thức, kỹ 
năng hoặc có kinh nghiệm để đáp ứng độ chính xác trong quá trình vận hành chúng; cho 
thuê máy vi tính; cung cấp chương trình máy tính để xử lý hình ảnh và cung cấp thông tin 
theo đó; cung cấp chương trình máy tính để tạo ra, chỉnh sửa hoặc xử lý hình ảnh, tranh 
minh họa, văn bản và bản phác thảo; cung cấp chương trình máy tính để truy cập bảng 
thông báo điện tử trên internet; cung cấp các chương trình máy tính; cho thuê vùng lưu trữ 
trên máy chủ và cung cấp thông tin trên đó; cung cấp thông tin dự báo thời tiết và khí 
tượng; cung cấp thông tin về địa điểm cần đến của người sử dụng internet thông qua mạng 
liên lạc bao gồm Internet; cung cấp thông tin về vị trí hiện tại của người sử dụng internet 
thông qua mạng liên lạc bao gồm Internet; 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn về thời trang; dịch vụ cung cấp thông tin về thời trang; cung cấp 
thông tin cá nhân liên quan tới các bài viết trên báo; cung cấp thông tin cá nhân liên quan 
tới các bài viết trên tạp chí; cung cấp thông tin để kết bạn và giới thiệu bạn qua mạng liên 
lạc bao gồm Internet; cung cấp thông tin cá nhân bằng bản tin điện tử trên Internet; bói 
toán thông qua mạng liên lạc bao gồm Internet; cung cấp thông tin về bói toán thông qua 
mạng liên lạc bao gồm Internet.  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán buôn hàng hoá, cụ thể là xe ô tô, phụ tùng và phụ kiện của 
chúng (không bao gồm dịch vụ vận tải); dịch vụ quảng cáo và công khai cho công chúng 
biết đến sản phẩm ô tô; dịch vụ xúc tiến bán hàng để nâng cao nhận thức của cộng đồng 
về xe có động cơ điện và để thay đổi quan niệm về sản phẩm đó; cung cấp các thông tin 
sản phẩm về xe ô tô điện và thông tin liên quan đến mua xe ô tô điện cho người tiêu dùng 
trên các trang web, đại lý buôn bán xe cơ giới; cung cấp thông tin về xe cộ chạy điện, cụ 
thể là cung cấp thông tin sản phẩm và thông tin so sánh giá cho người tiêu dùng; dịch vụ 
quảng cáo sản phẩm và xúc tiến bán hàng cho người khác thông qua việc quản lý các 
chương trình giải thưởng khuyến khích về việc phát chứng chỉ đã lái xe chạy điện một số 
dặm theo quy định; dịch vụ cung cấp thông tin, cụ thể là cung cấp thông tin và thông tin 
so sánh giá trong lĩnh vực xăng dầu; dịch vụ đại lý xe ô tô.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe cộ chạy điện bao gồm cả ô tô, toa xe, ô tô tải, xe 
tải chở hành lý hoặc người, xe tiện ích dùng trong thể thao, ô tô buýt, xe đi dã ngoại, xe 
thể thao, ô tô đua, xe thùng, xe nâng (xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc dĩa ở đầu dùng 
để nâng và di chuyển các vật nặng), xe kéo, và các bộ phận và phụ kiện đi kèm; cung cấp 
thông tin về sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe cộ chạy điện bao gồm cả ô tô, toa xe, ô tô tải, xe 
tải chở hành lý hoặc người, xe tiện ích dùng trong thể thao, ô tô buýt, xe đi dã ngoại, xe 
thể thao, ô tô đua, xe thùng, xe nâng (xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc dĩa ở đầu dùng 
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để nâng và di chuyển các vật nặng), xe kéo, và các bộ phận và phụ kiện đi kèm; sửa chữa, 
bảo dưỡng máy móc và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, máy móc và thiết bị phân phối 
hoặc điều khiển điện, bộ biến đổi điện quay, máy điều chỉnh (góc) pha, bộ nạp điện, pin 
và bình điện, động cơ đốt trong, các bộ phận của động cơ đốt trong, bộ khởi động cho 
động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất), các bộ phận cho động cơ điện xoay chiều và 
động cơ điện một chiều, máy phát điện xoay chiều và máy phát điện một chiều, máy phát 
điện, dây điện hoặc cáp điện, máy và thiết bị viễn thông, máy điện thoại, các bộ phận và 
phụ kiện cho máy và thiết bị viễn thông, thiết bị viễn tin cho xe cộ, thiết bị thông báo tự 
động đã xạc điện, hệ thống định vị của xe cộ, máy móc và thiết bị điện tử, và các bộ phận 
của chúng, hệ thống điều khiển từ xa, điện cực, lõi từ, dây điện trở; dịch vụ hỗ trợ bên 
đường, cụ thể là hỗ trợ các lái xe xử lý sự cố xe cộ (đặc biệt là trả lời các cuộc gọi cần trợ 
giúp bên đường); thay lốp xe hết hơi; cung cấp nhiên liệu trong trường hợp khẩn cấp (dịch 
vụ hỗ trợ các lái xe khi gặp sự cố trên đường); khởi động lại sự gián đoán của pin, và cung 
cấp pin trong trường hợp khẩn cấp (dịch vụ hỗ trợ các lái xe sử dụng xe chạy điện); cung 
cấp thông tin về tình trạng xe cộ, cụ thể là tình trạng sạc pin, thời gian sạc đủ pin theo yêu 
cầu, tình trạng không cắm sạc pin, sự nạp điện (dịch vụ cho xe cộ chạy điện); cung cấp 
thông tin về tình trạng xe, cụ thể là nhắc nhở người lái xe cắm phích cắm vào xe để sạc 
pin (dịch vụ cung cấp thông tin tình trạng của xe cộ chạy điện); dịch vụ bảo dưỡng xe cộ, 
cụ thể là cung cấp các thông báo điện tử thông qua mạng Internet tới chủ sở hữu xe cộ về 
thời gian cần bảo dưỡng xe cộ.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc qua điện thoại di động; dịch vụ liên lạc bằng các 
thiết bị đầu cuối máy vi tính; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; thuê/cho thuê thiết bị liên 
lạc, bao gồm cả điện thoại, máy fax; dịch vụ cung cấp thông tin về truyền thông dữ liệu 
(bao gồm cả thông tin bằng dây cáp và mạng liên lạc vô tuyến); dịch vụ liên lạc bằng thư 
điện tử; cung cấp thông tin về mạng thông tin liên lạc bằng các thiết bị đầu cuối máy vi 
tính; dịch vụ liên lạc bằng mạng giá trị gia tăng; cung cấp các kết nối viễn thông tới mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp cho người sử dụng sự truy cập vào các tín hiệu định vị toàn 
cần cho mục đích định vị, cung cấp cho người sử dụng sự truy cập vào mạng Internet; 
truyền thông dữ liệu với các chữ, hình ảnh và âm thanh bằng thư điện tử và máy vi tính; 
cung cấp cho người sử dụng sự truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ hỗ trợ viễn 
tin qua một dịch vụ và trung tâm báo động để vận chuyển và lưu lượng truy cập để kết nối 
các cuộc gọi với mục đích can thiệp và giúp đỡ cho người và phương tiện trong trường 
hợp xảy ra tai nạn, hỏng hóc hoặc trộm cắp; cung cấp các dịch vụ kết nối và truy cập vào 
các mạng truyền thông điện tử để truyền tải và tải về hoặc tiếp nhận âm thanh, băng viđêô 
hoặc nội dung đa phương tiện; cung cấp sự truy cập đến âm nhạc kỹ thuật số trên mạng 
Internet; dịch vụ viễn thông, cụ thể là nhận, phối hợp và chuyển tiếp các cuộc gọi khẩn 
cấp từ xa; truyền các tin nhắn văn bản, âm thanh và báo động, và của các dữ liệu tín hiệu, 
dữ liệu đo lường, dữ liệu âm thanh, dữ liệu hình ảnh, dữ liệu băng viđêô, dữ liệu vị trí, dữ 
liệu di chuyển và dữ liệu trạng thái giữa xe cộ mặt đất cũng như giữa các động cơ/pin và 
máy móc và một loạt các trung tâm dữ liệu và hệ thống viễn tin, điện thoại hoặc máy tính 
cá nhân; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền điện tử các dữ liệu cho các chủ xe và lái xe, 
các dữ liệu hỗ trợ trong việc theo dõi xe cộ bị đánh cắp; truyền tín hiệu có sự hỗ trợ của 
máy vi tính cho cơ cấu khóa xe; dịch vụ viễn tin, cụ thể là dịch vụ giám sát năng lượng 
như xem hoặc ghi lại thời gian hoặc mức độ sử dụng và kiểm soát điện được sử dụng bởi 
các thiết bị được lựa chọn thông qua hệ thống viễn tin; dịch vụ viễn tin, cụ thể là giám sát 
năng lượng cho người khác như xem hoặc ghi lại thời gian hoặc mức độ sử dụng và kiểm 
soát điện được sử dụng bởi các thiết bị được lựa chọn thông qua hệ thống viễn tin; dịch vụ 
viễn thông, cụ thể là truyền dữ liệu như cung cấp thông tin liên quan tới lái xe và đường 
xá bởi hệ thống viễn tin; dịch vụ liên lạc bằng hệ thống viễn tin, cụ thể là hiển thị các 
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thông tin liên quan tới lái xe và đường xá; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền dữ liệu như 
cung cấp thông tin tổng quát và thông tin liên quan tới xe ô tô, giao thông và đường xá 
bằng các hệ thống viễn tin; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền dữ liệu và phần mềm ứng 
dụng; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền điện tử các tin nhắn và dữ liệu bằng giọng nói.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp thông tin về giao thông vận tải; dịch vụ vận chuyển bằng xe « 
tô; dịch vụ vận chuyển bằng thuyền; dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ thuê và cho thuê xe 
cộ; dịch vụ hỗ trợ trong trường hợp hỏng hóc xe cộ, bao gồm cả kéo và vận chuyển xe; 
dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường biển, đường không, dịch vụ cung 
cấp thông tin, cụ thể là cung cấp thông tin thời tiết, tin tức, thông tin giao thông, thông tin 
đến và đi của các chuyến bay; dịch vụ định vị bằng hệ thống định vị toàn cầu, cụ thể là 
cung cấp hướng dẫn tuyến đường dự báo tốt nhất cho lái xe; dịch vụ định vị thông qua 
mạng Internet và hỗ trợ thiết lập điểm đến; dịch vụ định vị bằng hệ thống định vị toàn 
cầu, cụ thể là hỗ trợ xác định vị trí và định tuyến bằng giọng nói và các dịch vụ tiện ích 
thông qua các bộ phận được tích hợp trong xe như thiết bị truyền, thiết bị nhận, bộ vi xử 
lý, phần mềm, điện thoại di động, và kiến trúc điện, tất cả tương tác với hệ thống vị trí 
toàn cầu và công nghệ vệ tinh và trung tâm dịch vụ khách hàng; dịch vụ cung cấp các 
điểm sạc điện cho xe cộ; dịch vụ chỗ đỗ xe cho xe cộ; cho thuê xe; cung cấp thông tin về 
vị trí và tình trạng sẵn có của trạm xăng; cung cấp thông tin về vị trí và tình trạng sẵn có 
của các điểm sạc điện cho xe.  

 

Nhóm 41: Cung cấp các tạp chí trực tuyến trong các lĩnh vực ô tô, thời trang, giải trí và 
phong cách; xuất bản trực tuyến tạp chí điện tử; dịch vụ hướng dẫn lái xe; địch vụ hướng 
dẫn lái xe, cụ thể là cung cấp thông tin về việc lái xe cho kinh tế; cung cấp nhạc kỹ thuật 
số [không tải về được] trên mạng Internet. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp thông tin thời tiết; lưu trữ trang web cộng đồng trực tuyến có 
nội dung thông tin về xe cộ chạy điện cho các chủ sở hữu xe chạy điện; dịch vụ quản lý 
hệ thống trực tuyến cho phép người sử dụng xem, theo dõi, lập trình, vận hành và kiểm 
soát từ xa hệ thống pin và hệ thống điều hòa không khí trong xe chạy điện; giám sát từ xa 
và cung cấp kết quả của mức phí của pin ô tô; cung cấp chương trình kiểm tra xe trước khi 
đưa ra lưu thông; dịch vụ giám sát từ xa tình trạng sạc pin của xe cộ và thông báo qua 
máy tính hoặc điện thoại của lái xe về tình trạng sạc pin; dịch vụ giám sát hệ thống điện 
được sử dụng trong xe cộ mặt đất.  

 

Nhóm 45: Cung cấp thông tin về các trang web có thông tin về thay đổi quan niệm về ô tô 
điện; cung cấp cho các lái xe dịch vụ chăm sóc khách hàng cụ thể: đặt và sạc pin từ xa và 
điều hòa không khí trong xe chạy điện; dịch vụ an toàn nhằm mục đích hỗ trợ khẩn cấp 
bên đường, đặc biệt là trả lời các cuộc gọi hỗ trợ khẩn cấp cho hành khách bị thương hoặc 
bị bệnh; dịch vụ giám sát xe cộ cho mục đích an ninh, cụ thể là thông báo tự động về việc 
sử dụng túi khí trên xe, dịch vụ thông báo va chạm tự động và thông báo cho nhà điều 
hành về tình trạng bất thường của xe; dịch vụ khẩn cấp và an ninh bên đường, cụ thể là 
theo dõi dấu vết xe bị đánh cắp, dò tìm và thông báo của cùng một chủ xe; dịch vụ an 
ninh nhằm mục đích giám sát trẻ vị thành niên ( quản lý lải xe ở tuổi thanh thiếu niên), cụ 
thể là giám sát, theo dõi và cảnh báo cho chủ xe liệu lái xe ở tuổi thanh thiếu niên đã vượt 
quá giới hạn tốc độ chưa hoặc để lại một khu vực trước khi thiết lập giới hạn địa lý cho 
mục đích an ninh và an toàn bằng cách sử dụng hệ thống định vị toàn cầu; dịch vụ chăm 
sóc khách hàng cho người khác cụ thể là cung cấp cho các lái xe bao gồm việc đặt chỗ từ 
xa để sạc xe chạy điện, trả lại qua điện thoại, qua thư điện tử hoặc tin nhắn văn bản; dịch 
vụ chăm sóc khách hàng cho người khác cụ thể là cung cấp cho các lái xe bao gồm điều 
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khiển từ xa để thiết lập điều hòa không khí trong xe, trả lại qua điện thoại, qua thư điện tử 
hoặc tin nhắn văn bản; dịch vụ thay mặt lái xe để đặt chỗ tại các điểm sạc điện cho xe; 
dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp cho các lái xe, cụ thể: trợ giúp cho những người 
khác bao gồm cung cấp thông tin về khách hàng cho việc yêu cầu sắp xếp và đặt phòng cá 
nhân và cung cấp thông tin khách hàng cụ thể để đáp ứng nhu cầu cá nhân, tất cả đều 
được cung cấp qua điện thoại, qua thư điện tử hoặc tin nhắn văn bản; dịch vụ an ninh và 
khẩn cấp bên đường, cụ thể là khoá và mở khoá cửa từ xa, phát hiện và thông báo cho chủ 
xe, tất cả các dịch vụ trên đều phục vụ cho mục đích cá nhân.  
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(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán buôn hàng hoá, cụ thể là xe ô tô, phụ tùng và phụ kiện của 
chúng (không bao gồm dịch vụ vận tải); dịch vụ quảng cáo và công khai cho công chúng 
biết đến sản phẩm ô tô; dịch vụ xúc tiến bán hàng để nâng cao nhận thức của cộng đồng 
về xe có động cơ điện và để thay đổi quan niệm về sản phẩm đó; cung cấp các thông tin 
sản phẩm về xe ô tô điện và thông tin liên quan đến mua xe ô tô điện cho người tiêu dùng, 
đại lý buôn bán xe cơ giới trên các trang web; cung cấp thông tin về xe cộ chạy điện, cụ 
thể là cung cấp thông tin sản phẩm và thông tin so sánh giá cho người tiêu dùng; dịch vụ 
quảng cáo sản phẩm và xúc tiến bán hàng cho người khác thông qua việc quản lý các 
chương trình giải thưởng khuyến khích về việc phát chứng chỉ đã lái xe chạy điện một số 
dặm theo quy định; dịch vụ cung cấp thông tin, cụ thể là cung cấp thông tin và thông tin 
so sánh giá trong lĩnh vực xăng dầu; dịch vụ đại lý xe ô tô.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe cộ chạy điện bao gồm cả ô tô, toa xe, ô tô tải, xe 
tải chở hành lý hoặc người, xe tiện ích dùng trong thể thao, ô tô buýt, xe đi dã ngoại, xe 
thể thao, ô tô đua, xe thùng, xe nâng (xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc dĩa ở đầu dùng 
để nâng và di chuyển các vật nặng), xe kéo, và các bộ phận và phụ kiện đi kèm; cung cấp 
thông tin về sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe cộ chạy điện bao gồm cả ô tô, toa xe, ô tô tải, xe 
tải chở hành lý hoặc người, xe tiện ích dùng trong thể thao, ô tô buýt, xe đi dã ngoại, xe 
thể thao, ô tô đua, xe thùng, xe nâng (xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc dĩa ở đầu dùng 
để nâng và di chuyển các vật nặng), xe kéo, và các bộ phận và phụ kiện đi kèm; sửa chữa, 
bảo dưỡng máy móc và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, máy móc và thiết bị phân phối 
hoặc điều khiển điện, bộ biến đổi điện quay, máy điều chỉnh (góc) pha, bộ nạp điện, pin 
và bình điện, động cơ đốt trong, các bộ phận của động cơ đốt trong, bộ khởi động cho 
động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất), các bộ phận cho động cơ điện xoay chiều và 
động cơ điện một chiều, máy phát điện xoay chiều và máy phát điện một chiều, máy phát 
điện, dây điện hoặc cáp điện, máy và thiết bị viễn thông, máy điện thoại, các bộ phận và 
phụ kiện cho máy và thiết bị viễn thông, thiết bị viễn tin cho xe cộ, thiết bị thông báo tự 
động đã xạc điện, hệ thống định vị của xe cộ, máy móc và thiết bị điện tử, và các bộ phận 
của chúng, hệ thống điều khiển từ xa, điện cực, lõi từ, dây điện trở; dịch vụ hỗ trợ bên 
đường, cụ thể là hỗ trợ các lái xe xử lý sự cố xe cộ (đặc biệt là trả lời các cuộc gọi cần trợ 
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giúp bên đường); thay lốp xe hết hơi; cung cấp nhiên liệu trong trường hợp khẩn cấp (dịch 
vụ hỗ trợ các lái xe khi gặp sự cố trên đường); khởi động lại sự gián đoán của pin, và cung 
cấp pin trong trường hơp khẩn cấp (dịch vụ hỗ trợ các lái xe sử dụng xe chạy điện); cung 
cấp thông tin về tình trạng xe cộ, cụ thể là tình trạng sạc pin, thời gian sạc đủ pin theo yêu 
cầu sạc pin, tình trạng không tháo sạc pin, sự nạp điện, phụ tải hoàn toàn; cung cấp thông 
tin về tình trạng xe, cụ thể là nhắc nhở người lái xe cắm phích cắm vào xe để sạc pin (dịch 
vụ cung cấp thông tin tình trạng của xe cộ chạy điện); dịch vụ bảo dưỡng xe cộ, cụ thể là 
cung cấp các thông báo điện tử thông qua mạng Internet tới chủ sở hữu xe cộ về thời gian 
cần bảo dưỡng xe cộ.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc qua điện thoại di động; dịch vụ liên lạc bằng các 
thiết bị đầu cuối máy vi tính; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; thuê/cho thuê thiết bị liên 
lạc, bao gồm cả điện thoại, máy fax; dịch vụ cung cấp thông tin về truyền thông dữ liệu 
(bao gồm cả thông tin bằng dây cáp và mạng liên lạc vô tuyến); dịch vụ liên lạc bằng thư 
điện tử; cung cấp thông tin về mạng thông tin liên lạc bằng các thiết bị đầu cuối máy vi 
tính; dịch vụ liên lạc bằng mạng giá trị gia tăng; cung cấp các kết nối viễn thông tới mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp cho người sử dụng sự truy cập vào các tín hiệu định vị toàn 
cần cho mục đích định vị, cung cấp cho người sử dụng sự truy cập vào mạng Internet; 
truyền thông dữ liệu với các chữ, hình ảnh và âm thanh bằng thư điện tử và máy vi tính; 
cung cấp cho người sử dụng sự truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ hỗ trợ viễn 
tin qua một dịch vụ và trung tâm báo động để vận chuyển và lưu lượng truy cập để kết nối 
các cuộc gọi với mục đích can thiệp và giúp đỡ cho người và phương tiện trong trường 
hợp xảy ra tai nạn, hỏng hóc hoặc trộm cắp; cung cấp các dịch vụ kết nối và truy cập vào 
các mạng truyền thông điện tử để truyền tải và tải về hoặc tiếp nhận âm thanh, băng viđêô 
hoặc nội dung đa phương tiện; cung cấp sự truy cập đến âm nhạc kỹ thuật số trên mạng 
Internet; dịch vụ viễn thông, cụ thể là nhận, phối hợp và chuyển tiếp các cuộc gọi khẩn 
cấp từ xa; truyền các tin nhắn văn bản, âm thanh và báo động, và của các dữ liệu tín hiệu, 
dữ liệu đo lường, dữ liệu âm thanh, dữ liệu hình ảnh, dữ liệu băng viđêô, dữ liệu vị trí, dữ 
liệu di chuyển và dữ liệu trạng thái giữa xe cộ mặt đất cũng như giữa các động cơ/pin và 
máy móc và một loạt các trung tâm dữ liệu và hệ thống viễn tin, điện thoại hoặc máy tính 
cá nhân; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền điện tử các dữ liệu cho các chủ xe và lái xe, 
các dữ liệu hỗ trợ trong việc theo dõi xe cộ bị đánh cắp; truyền tín hiệu có sự hỗ trợ của 
máy vi tính cho cơ cấu khóa xe; dịch vụ viễn tin, cụ thể là dịch vụ giám sát năng lượng 
như xem hoặc ghi lại thời gian hoặc mức độ sử dụng và kiểm soát điện được sử dụng bởi 
các thiết bị được lựa chọn thông qua hệ thống viễn tin; dịch vụ viễn tin, cụ thể là giám sát 
năng lượng cho người khác như xem hoặc ghi lại thời gian hoặc mức độ sử dụng và kiểm 
soát điện được sử dụng bởi các thiết bị được lựa chọn thông qua hệ thống viễn tin; dịch vụ 
viễn thông, cụ thể là truyền dữ liệu như cung cấp thông tin liên quan tới lái xe và đường 
xá bởi hệ thống viễn tin; dịch vụ liên lạc bằng hệ thống viễn tin, cụ thể là hiển thị các 
thông tin liên quan tới lái xe và đường xá; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền dữ liệu như 
cung cấp thông tin tổng quát và thông tin liên quan tới xe ô tô, giao thông và đường xá 
bằng các hệ thống viễn tin; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền dữ liệu và phần mềm ứng 
dụng; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền điện tử các tin nhắn và dữ liệu bằng giọng nói.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp thông tin về giao thông vận tải; dịch vụ vận chuyển bằng xe « 

tô; dịch vụ vận chuyển bằng thuyền; dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ thuê và cho thuê xe 

cộ; dịch vụ hỗ trợ trong trường hợp hỏng hóc xe cộ, bao gồm cả kéo và vận chuyển xe; 
dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường biển, đường không, dịch vụ cung 

cấp thông tin, cụ thể là cung cấp thông tin thời tiết, tin tức, thông tin giao thông, thông tin 
đến và đi của các chuyến bay; dịch vụ định vị bằng hệ thống định vị toàn cầu, cụ thể là 
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cung cấp hướng dẫn tuyến đường dự báo tốt nhất cho lái xe; dịch vụ định vị thông qua 
mạng Internet và hỗ trợ thiết lập điểm đến; dịch vụ định vị bằng hệ thống định vị toàn 

cầu, cụ thể là hỗ trợ xác định vị trí và định tuyến bằng giọng nói và các dịch vụ tiện ích 

thông qua các bộ phận được tích hợp trong xe như thiết bị truyền, thiết bị nhận, bộ vi xử 
lý, phần mềm, điện thoại di động, và kiến trúc điện, tất cả tương tác với hệ thống vị trí 

toàn cầu và công nghệ vệ tinh và trung tâm dịch vụ khách hàng; dịch vụ cung cấp các 

điểm sạc điện cho xe cộ; dịch vụ chỗ đỗ xe cho xe cộ; cho thuê xe; cung cấp thông tin về 
vị trí và tình trạng sẵn có của trạm xăng; cung cấp thông tin về vị trí và tình trạng sẵn có 

của các điểm sạc điện cho xe.  
 

Nhóm 41: Cung cấp các tạp chí trực tuyến trong các lĩnh vực ô tô, thời trang, giải trí và 

phong cách; xuất bản trực tuyến tạp chí điện tử; dịch vụ hướng dẫn lái xe; địch vụ hướng 
dẫn lái xe, cụ thể là cung cấp thông tin về việc lái xe cho kinh tế; cung cấp nhạc kỹ thuật 

số [không tải về được] trên mạng Internet.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp thông tin thời tiết; lưu trữ trang web cộng đồng trực tuyến có 

nội dung thông tin về xe cộ chạy điện cho các chủ sở hữu xe chạy điện; dịch vụ quản lý 

hệ thống trực tuyến cho phép người sử dụng xem, theo dõi, lập trình, vận hành và kiểm 
soát từ xa hệ thống pin và hệ thống điều hòa không khí trong xe chạy điện; giám sát từ xa 

và cung cấp kết quả của mức phí của pin ô tô; cung cấp chương trình kiểm tra xe trước khi 

đưa ra lưu thông; dịch vụ giám sát từ xa tình trạng sạc pin của xe cộ và thông báo qua 
máy tính hoặc điện thoại của lái xe về tình trạng sạc pin; giám sát hệ thống điện được sử 

dụng trong xe cộ mặt đất.   

 

Nhóm 45: Cung cấp thông tin về các trang web có thông tin về thay đổi quan niệm về ô tô 

điện; thiết lập và sạc pin từ xa và điều hòa không khí trong xe chạy điện; dịch vụ an toàn 
nhằm mục đích hỗ trợ khẩn cấp bên đường, đặc biệt là trả lời các cuộc gọi hỗ trợ khẩn cấp 

cho hành khách bị thương hoặc bị bệnh; dịch vụ giám sát xe cộ cho mục đích an ninh, cụ 

thể là thông báo tự động về việc sử dụng túi khí trên xe, dịch vụ thông báo va chạm tự 
động và thông báo cho nhà điều hành về tình trạng bất thường của xe; dịch vụ khẩn cấp và 

an ninh bên đường, cụ thể là theo dõi dấu vết xe bị đánh cắp, dò tìm và thông báo của 

cùng một chủ xe; dịch vụ an ninh nhằm mục đích giám sát trẻ vị thành niên ( quản lý lải 
xe ở tuổi thanh thiếu niên), cụ thể là giám sát, theo dõi và cảnh báo cho chủ xe liệu lái xe 

ở tuổi thanh thiếu niên đã vượt quá giới hạn tốc độ chưa hoặc để lại một khu vực trước khi 

thiết lập giới hạn địa lý cho mục đích an ninh và an toàn bằng cách sử dụng hệ thống định 
vị toàn cầu; dịch vụ chăm sóc khách hàng cho người khác cụ thể là cung cấp cho các lái 

xe bao gồm việc đặt chỗ từ xa để sạc xe chạy điện, trả lại qua điện thoại, qua thư điện tử 

hoặc tin nhắn văn bản; dịch vụ chăm sóc khách hàng cho người khác cụ thể là cung cấp 
cho các lái xe bao gồm điều khiển từ xa để thiết lập điều hòa không khí trong xe, trả lại 

qua điện thoại, qua thư điện tử hoặc tin nhắn văn bản; dịch vụ thay mặt lái xe để đặt chỗ 
tại các điểm sạc điện cho xe; dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp cho các lái xe, cụ 

thể: trợ giúp cho những người khác bao gồm cung cấp thông tin về khách hàng cho việc 

yêu cầu sắp xếp và đặt phòng cá nhân và cung cấp thông tin khách hàng cụ thể để đáp ứng 
nhu cầu cá nhân, tất cả đều được cung cấp qua điện thoại, qua thư điện tử hoặc tin nhắn 

văn bản; dịch vụ an ninh và khẩn cấp bên đường, cụ thể là khoá và mở khoá cửa từ xa, 

phát hiện và thông báo cho chủ xe, tất cả các dịch vụ trên đều phục vụ cho mục đích cá 
nhân.  
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(210) 4-2012-24719 (220) 02.11.2012 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 15.7.1; A1.1.10; 26.5.1; A24.7.23 
(591) Xanh coban, xanh nước biển, đen, trắng, 

đỏ, vàng 
(731) Trung tâm đào tạo, tư vấn và 

thông tin Kinh Tế    (VN) 

Phòng 607-608 khách sạn Thể Thao, 
làng sinh viên Hacinco, phố Hồng Liên, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn và thông tin về quản trị kinh doanh.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tấn báo chí.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về kinh tế và kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo 
(không nhằm mục đích thương mại); câu lạc bộ doanh nhân; câu lạc bộ các nhà công thương.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn, giám định, phản biện, môi giới và thực hiện các dự án liên 
quan đến chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ cho việc phát triển kinh tế và xã hội. 

 

 
(210) 4-2013-03694 (220) 28.02.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng 
(731) NATIONAL AGRICULTURAL 

COOPERATIVE FEDERATION  (KR) 
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại siêu thị; dịch vụ trung tâm mua sắm tổng hơp qua mạng Intenret; 
dịch vụ siêu thị; dịch vụ cửa hàng tiện ích bán lẻ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm 
nông nghiệp; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm thủy sản đã chế biến; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các sản phẩm rau quả đã chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm thực 
phẩm từ trái cây và trái cây đã được bảo quản {không phải là những sản phẩm đông lạnh}. 

 

 
(210) 4-2013-11009 (220) 29.05.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trần Phước Đông   (VN) 

15 Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông. 
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Nhóm 37: Tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế các công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2013-18260 (220) 10.01.2012 

(641) 4-2012-00469 (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Li & Lim  (VN) 

Căn G08, tòa nhà Cityview, 12 Mạc 
Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; tập anbom; quần tã trẻ em (tã lót dạng quần) bằng 
giấy hoặc xenluloza (dùng một lần); khăn tã trẻ em bằng giấy hoặc xenluloza (dùng một 
lần); lịch. 

 

Nhóm 20: Đồ nội thất dùng trong gia đình; đồ nội thất dùng trong văn phòng; nôi cho trẻ 
em; giường cũi của trẻ em; xe cũi đẩy cho trẻ em; nệm, gối. 

 

Nhóm 24: Vải; hàng dệt bao gồm khăn trải bàn và trải giường; khăn tắm; chăn; rèm cửa; 
vỏ nệm.  

 

Nhóm 27: Thảm trải sàn; tấm phủ sàn; thảm thêu (treo tường) không bằng vải; bức trướng 
treo tường không bằng sợi dệt; chiếu; giấy dán tường. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; búp bê; mặt nạ đồ chơi; giày trượt pa-tanh; trò chơi; đệm lót để bảo vệ 
(dụng cụ thể thao). 

 

Nhóm 35: Mua bán ấn phẩm, sách báo, tạp chí, văn phòng phâm, tập tranh ảnh, bưu thiếp, 
tập anbom, lịch, đồ nội thất dùng trong gia đình, đồ nội thất dùng trong văn phòng, nôi 
cho trẻ em, giường cũi của trẻ em, xe đẩy cho trẻ em, chăn chiếu (không bao gồm chăn 
lông), vải, hàng dệt bao gồm khăn trải bàn và trải giường, khăn tắm, chăn- rèm cửa, vỏ 
nệm, thảm trải sàn, tấm phủ sàn, thảm thêu (treo tường) không bằng vải, bức truớng treo 
tường không bằng sợi dệt, chiếu, giấy dán tường, đồ chơi, búp bê, mặt nạ đồ chơi, giày 
trượt pa-tanh trò chơi, đệm lót để bảo vệ, tư vấn tổ chức kinh doanh, quản lý kinh doanh, 
tổ chức và quản lý chuỗi cửa hàng theo mô hình nhượng quyền thương mại, quảng cáo, 
giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại.  

 

 
(210) 4-2013-18774 (220) 19.08.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Xanh nhạt, đỏ; xanh đậm, vàng, xanh đọt 

chuối, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại và dịch vụ MI ĐÔ RI  (VN) 

Số 129 Trường Chinh, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 18: Các loại dây đai: dây đai cặp sách; dây đai lưng; các loại dây trong nhóm này.  
 

 
(210) 4-2013-19020 (220) 21.08.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ALIBABA GROUP HOLDING 
LIMITED   (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 
Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dẫn, đóng ngắt, 
chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu có từ tính, đĩa ghi âm thanh hoặc hình ảnh; cơ cấu 
dùng cho thiết bị hoạt động bằng tiền xu; máy tính tiền, máy tính, máy vi tính và thiết bị 
xử lý dữ liệu; chương trính máy tính; phần mềm xử lý việc thanh toán điện tử; phần mềm 
xác nhận là đúng; phần mềm máy tính được cung cấp trực tuyến; xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến (có thể tải xuống từ mạng Intemet hoặc từ mạng máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu 
máy tính); phần mềm máy tính có thể tải xuống được tạo điều kiện cho việc truyền tải 
thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh và hình ảnh điện tử qua mạng trực tuyến; phần mềm 
máy tính có thể tải xuống được cho phép người sử dụng tham gia các cuộc họp và tham 
gia các lớp học qua các trang điện tử, với việc truy cập các dữ liệu, tài liệu, hình ảnh và 
ứng dụng phần mềm thông qua một trình duyệt trang tin điện tử; phần mềm máy tính có 
thể tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển các máy tính từ xa và mạng lưới 
máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống dưới dạng báo, bài viết và các tài liệu 
hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông, mạng trực tuyến, giáo dục, kinh 
doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy tính; máy 
tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính xách tay; máy tính có thể mang theo; máy tính cầm 
tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; máy phát nhạc cá nhân; điện thoại đi động; điện thoại 
thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; máy tính phục 
vụ/máy chủ; phần cứng máy tính và phần cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối 
mạng máy tính, bộ ngắt mạch dùng cho máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và 
máy chủ để truy cập mạng máy tính; môđem không dây và có dây, thiết bị và thẻ truyền 
thông; giá đỡ máy tính xách tay, túi của máy tính (túi chuyên dụng); thiết bị dập lửa; phần 
cứng máy tính và phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải 
xuống được từ mạng Intemet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ 
mạng Intemet); tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di 
động; chương trình trò chơi có thể tải xuống được, tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và 
nhạc có thể tải xuống được; hệ thống báo động; máy camêra theo dõi; bộ truyền hình và 
phát thanh vô tuyến di động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy quay phim; tai 
nghe; tai nghe đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu; phần mềm và 
chương trình trò chơi viđêo điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng Intemet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; 
hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính 
đeo mắt và kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ 
tín dụng ngân hàng đã được mã hoá hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; tất 
cả thuộc nhóm 9. 
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Nhóm 16: Báo; tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ; báo hằng ngày; giấy, bìa các tông; ấn 
phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; hồ dán dùng cho mục đích văn 
phòng hoặc gia đình; chổi sơn; máy đánh chữ; dụng cụ để giảng dạy (không phải thiết bị); 
vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không nằm trong các nhóm khác); mẫu chữ in; 
bản in đúc của ngành in; sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã được in sẵn, 
giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá; túi bằng giấy, bìa các tông và chất dẻo; danh bạ 
về trang tin điện tử, thư điện tử, fax, điện thoại đã được in sẵn; thẻ dưới hình thức thẻ ghi 
nợ, thẻ tín dụng, thẻ tiền trả, thẻ điện thoại không phải là các loại thẻ đã được mã hoá và 
có từ tính; tài liệu tiếp thị và quảng cáo; tờ quảng cáo đã được in sẵn; sổ tay để ghi chép; 
vật liệu để gói bằng giấy, hoặc bằng tinh bột, hoặc bằng chất dẻo; khăn giấy; khăn tay bỏ 
túi bằng giấy; hình mẫu và tượng nhỏ bằng giấy; túi bằng giấy dùng cho buổi tiệc; tất cả 
thuộc nhóm 16. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ đại lý 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho người khác; quản lý cơ sở dữ liệu; biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh liên quan đến các buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội nghị 
và các sự kiện được tổ chức qua các trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
đến việc truyền tải kiến thức thông qua trang tin điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 
quan đến công nghệ cộng tác và cộng tác trực tuyến; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
đến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh và 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao 
dịch kinh doanh thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và 
cung cấp sự phân phát hàng loạt sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ 
biến thông tin kinh doanh liên quan đến hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua 
mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua trang 
web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán và xác 
định nguồn hàng hoá và dịch vụ, định vị và xác định rõ tình trạng các vị trí đứng đầu về 
trao đổi buôn bán, thực hiện các đơn đặt hàng, tham gia các hợp đồng kinh doanh và giải 
quyết công việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; quảng 
cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa 
phương; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên 
phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và 
cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử; cung cấp 
danh mục trang tin của bên thứ ba tạo điều kiện cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh liên quan đến hoạt động một thương trường điện tử cho người mua và 
người bán hàng hoá và/hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh 
liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn 
cầu và địa phương; dịch vụ tư vấn quản lý công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản 
tài liệu quảng cáo; dịch vụ tiếp thị các trụ sở kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu 
quảng cáo, cập nhật tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang 
tin điện tử trên mạng; cho thuê không gian quảng cáo; xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ 
thông tin về quảng cáo, kinh doanh, bán hàng; dịch vụ trả lời điện thoại (cho các thuê bao 
không thể kết nối); dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác); dịch vụ đấu giá trực tuyến; 
quản lý nhân sự; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và 
quảng cáo bán hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và thông qua mạng trực 
tuyến; trưng bày hàng hoá trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ 
một trang web bán hàng tổng hợp trên mạng Intemet và trong đại lý bán sỉ vì lợi nhuận 
của người khác; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ xem và 
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mua các hàng hoá này từ một catalô bán hàng tổng hợp qua đơn đặt hàng bằng thư hoặc 
qua các phương tiện truyền thông vì lợi nhuận của người khác; dịch vụ giới thiệu các sản 
phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ xem và mua những hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; 
dịch vụ bán sỉ và bán lẻ điện thoại, máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động, 
phụ kiện điện thoại di động, sản phẩm điện tử viễn thông, phần cứng máy tính và phần 
mềm máy tính, pin, bộ nạp pin, thiết bị và dụng cụ ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ 
liệu, thông tin, tranh ảnh, hình ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ nữ trang, đá quý, 
ấn phẩm, đồ dùng văn phòng, thẻ đã được mã hoá có từ tính và không có từ tính, đồ gỗ, 
khung ảnh, đồ dùng gia đình, cụ thể là: rổ/giỏ, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, 
vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá 
đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng 
chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ 
thụt dùng khai thông đường ống bị tắc và đồ dùng nhà bếp, đồ bằng thủy tinh, đồ bằng sứ 
và đồ bằng đất nung, cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt 
dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, 
lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, 
cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có 
chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa 
ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa 
nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cốc vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm 
trà, bình (hũ), vải dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây viền ren và đồ thêu, khuy cài, 
ruy băng, đinh ghim và kim may, hoa nhân tạo, thảm trải, chăn/mềm, trò chơi và đồ chơi 
điện tử, chất hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, chế 
phẩm màu, véc ni và sơn, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước 
thơm dưỡng tóc và dưỡng thể, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, dầu bôi trơn, chất 
đốt, nến, dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ sinh, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, cụ thể là: huy 
hiệu để treo, khoá kéo dùng cho túi, kim đóng bìa sách, khuy móc cho áo cánh phụ nữ, 
khoá cài của thắt lưng, cái móc cho dây đeo quần, ghim cài, khoá cài, khuy lỗ dùng cho 
quần áo, khuy bấm cho trang phục, kim để mạng vá, que móc để thêu đan, khuy lỗ, kim, 
khoá cài giày, cái móc cho giày, con thoi dùng để đan lưới đánh cá, khuy bấm, máy, cụ 
thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe 
đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy 
cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, 
máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, 
máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thuỷ tinh, máy nạo rau củ, 
máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy 
xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng 
gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát 
tự động, máy dập thẻ cho văn phòng và máy công cụ, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm 
tay, máy vi tính, máy tính, nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cung cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh, xe cộ, 
súng cầm tay các loại, pháo hoa, đồ bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và thời khắc, dụng cụ 
âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, các sản phẩm bằng giấy và các tông, tranh ảnh, máy đánh 
chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để bao gói, cao su và chất dẻo dùng cho việc gia công, 
các vật liệu dùng để bao gói và cách điện/nhiệt, da và giả da và các sản phẩm làm từ 
những vật liệu này (da và giả da), cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ 
dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví 
đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví tiền của nữ, ví tiền của nam, vật đựng 
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bằng da, túi, túi hành lý, ô (dù), gương soi, dây thừng, dây, lưới (vải màn), lều, sợi và chỉ 
dùng cho ngành dệt, giá treo áo, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, dụng cụ của người may 
váy, tấm ga trải bàn và giường, đồ chơi và dụng cụ chơi thể thao, thực phẩm và đồ uống, 
thịt, cá, gia cầm, rau và quả đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản, mứt và nước sốt hoa 
quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu và mỡ có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, 
đường, gạo, bột làm bánh, bánh mì và bánh nướng, đồ gia vị, rau và quả tươi, bia, nước 
khoáng, nước ép hoa quả và đồ uống không chứa cồn khác, đồ uống chứa cồn, các sản 
phẩm làm từ thực vật, thuốc lá, vật dụng của người hút thuốc và diêm; dịch vụ quảng cáo 
trực tiếp qua thư; dịch vụ lựa chọn hàng hoá và thu mua hàng hoá cho các cá nhân và các 
doanh nghiệp; dịch vụ đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ thư ký; cung cấp thông tin về số 
liệu thống kê kinh doanh; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích quảng cáo hoặc thương 
mại; dịch vụ kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê các danh mục thư từ; điều tra 
về kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh đối với việc xử lý bán hàng qua mạng Intemet; 
dịch vụ chuyển hình thức kinh doanh và dịch vụ sắp xếp nhân sự; dịch vụ thanh lý hàng 
xuất nhập khẩu (dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu); đại lý đặt mua báo dài hạn; sao chép tài 
liệu; dịch vụ sao chép (bao gồm cả việc ghi lại trên giấy nến); cho thuê thiết bị văn phòng; 
quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến thương mại điện 
tử; dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến chương trình tài trợ; dịch vụ kế 
toán; dịch vụ từ thiện, cụ thể là tổ chức và điều khiển các chương trình tình nguyện và các 
dự án dịch vụ cộng đồng; môi giới bán, mua tàu thuỷ và hoặc thuyền; tất cả thuộc nhóm 
này 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp các dịch vụ truyền hội nghị qua phương tiện đa 
truyền thông dựa trên các trang điện tử, truyền hội nghị qua vi-đê-ô và truyền các cuộc 
họp trực tuyến cho phép đồng thời và không đồng thời xem, chia sẻ, biên tập và thảo luận 
các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh của những người tham gia qua một trình duyệt web; cung 
cấp cho khách hàng việc truy cập trực tuyến đến các báo cáo trực tuyến liên quan đến việc 
thực hiện, hiệu quả và tình trạng của chương trình ứng dụng dựa vào trang web, hội nghị 
qua phương tiện truyền thông, hội nghị qua vi-đê-ô và hội họp; cung cấp cho người sử 
dụng việc truy cập an toàn từ xa qua mạng intemet đến mạng lưới máy tính cá nhân; cung 
cấp dịch vụ cộng tác trực tuyến cho phép người sử dụng truy cập các ứng dụng, bài diễn 
thuyết, tài liệu được chia sẻ chung, dữ liệu, danh sách liệt kê công việc và các diễn đàn 
thảo luận; dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng intemet; cung cấp dữ liệu thông tin 
trực tuyến liên quan đến bài diễn thuyết được đưa lên để tranh luận trên một trang web; 
cung cấp dịch vụ truy cập và liên kết viễn thông vào cơ sở dữ liệu máy tính và với mạng 
intemet; dịch vụ liên lạc điện tử; dịch vụ viễn thông tương tác; dịch vụ viễn thông thông 
tin (trang web), các chương trình máy tính và dữ liệu; cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông 
với mạng intemet hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ truy cập viễn thông tới các tiện ích 
và cấu trúc của một trang tin toàn cầu; liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; liên lạc bằng 
mạng cáp quang; truyền thư tín và hình ảnh nhờ máy tính hỗ trợ; truyền bản sao lại (bản 
fax); gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin; cho thuê môđem; dịch vụ truyền thông dữ liệu bằng 
phương tiện điện tử; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ gửi, nhận và gửi chuyển tiếp thư 
tín điện tử; dịch vụ thu thập, truyền tải và phát dữ liệu thông qua phương tiện điện tử; thu 
thập, truyền tải và phát thư tín, hình ảnh tĩnh và/hoặc thông tin về hình ảnh động chẳng 
hạn như các ký tự, tin nhắn, nhạc và hình ảnh, điện báo, thông tin và dữ liệu bằng các 
phương tiện cơ học, điện tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và vệ tinh; truyền tải, phát 
và tiếp nhận âm thanh, ảnh phim, ảnh tĩnh và động, dữ liệu có thể ở dạng đã được nén 
hoặc chưa được nén và có thời gian thực hoặc thời gian trì hoãn; dịch vụ truyền tải đơn đặt 
hàng điện tử, hội nghị qua điện tử, nhắn tin điện tử; dịch vụ truyền hội nghị qua vi-đê-ô; 
dịch vụ liên lạc bằng bảng tin điện tử có thể làm cho người sử dụng thực hiện một cuộc 
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đàm thoại tương tác với thời gian thực giữa thiết bị cuối máy tính và bảng tin điện tử chứa 
hình ảnh tĩnh, thông tin hình ảnh động và thông tin lời nói chẳng hạn như các ký tự; cung 
cấp bảng tin điện tử và bảng tin nhắn điện tử cho việc truyền tải tin nhắn; cung cấp diễn 
đàn thảo luận trực tuyến; dịch vụ phát chương trình truyền hình; phát và truyền tải chương 
trình vô tuyến truyền thanh và truyền hình; dịch vụ phát nhạc; dịch vụ truyền tải nhạc, 
phim, chương trình tương tác, viđêo, trò chơi máy tính điện tử; dịch vụ truyền tải thông tin 
liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và mua hàng trực tuyến; dịch vụ truyền tải viđêo 
theo yêu cầu; đại lý phát hành tin tức; cung cấp dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu máy tính 
trên mạng máy tính toàn cầu cho việc tìm kiếm và khôi phục lại thông tin, dữ liệu, trang 
tin, nguồn tin có thể có trên mạng máy tính; cung cấp cho người sử dụng dịch vụ truy cập 
cơ sở dữ liệu máy tính chứa xuất bản phẩm điện tử, bảng tin, cơ sở dữ liệu và thông tin có 
thể kết nối thông qua máy tính; hoạt động/điều hành phòng trò chuyện qua mạng (dịch vụ 
phòng trò chuyện qua mạng); cung cấp người sử dụng dịch vụ truy cập đa phương tiện tới 
mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu cho việc chuyển và truyền hàng loạt thông tin; 
cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên 
thứ ba có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và thực hiện các đơn hàng, có thể 
tham gia các hợp đồng và giải quyết việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập vào một 
trang web tương tác trên mạng lưới máy tính toàn cầu cho các bên thứ ba để đưa lên các 
thông tin, trả lời các yêu cầu, đặt và thực hiện các đơn hàng cho các sản phẩm, dịch vụ và 
cơ hội kinh doanh; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là dịch vụ nhắn tin chữ số và chữ viết 
kỹ thuật số; truyền tải thông tin bằng phương tiện truyền thông dữ liệu cho việc hỗ trợ 
thực hiện quyết định; truyền tải thông tin thông qua hệ thống liên lạc bằng vi-đê-ô; dịch 
vụ truyền hội nghị qua trang web; dịch vụ truyền thông điện tử cho việc thiết lập phòng 
trò chuvện qua mạng ảo thông qua nhắn tin bằng chữ viết; cung cấp bảng tin điện tử cho 
việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính quan tâm đến các sản 
phẩm, dịch vụ, vị trí đứng đầu trong kinh doanh và cơ hội kinh doanh; cung cấp bảng tin 
tương tác trực tuyến cho việc đưa lên, quảng cáo, bán và bán lại các mặt hàng thông qua 
mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử và gửi chuyển tiếp thư điện 
tử; dịch vụ liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh thông qua máy tính, mạng lưới máy tính và 
mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập máy tính và cho thuê thời 
gian truy cập vào cơ sở dữ liệu và bảng tin tương tác trực tuyến; cung cấp việc truy cập 
vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể chào bán 
hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và thực hiện các đơn hàng, có thể tham gia các hợp đồng 
và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập vào bảng tin điện tử cho 
việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính quan tâm đến các sản 
phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập lịch điện tử, sách địa chỉ, 
bài ghi chép đặc biệt thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và cá nhân; cung cấp thiết bị 
và dịch vụ truy cập hội nghị qua điện thoại và/hoặc vi-đê-ô từ xa; cung cấp dịch vụ kết nối 
trực tiếp giữa những người sử dụng máy tính cho việc trao đổi dữ liệu; dịch vụ máy tính, 
cụ thể là: truyền thông tin, dữa liệu, tài liệu và hình ảnh qua Internet; tất cả thuộc nhóm 
38. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; quản lý du lịch; lưu giữ dữ liệu 
hoặc tài liệu được quản lý bằng điện tử; thông tin về vận tải; môi giới vận chuyển; vận tải 
bằng ô tô; vận tải bằng đường hàng không; cho thuê xe cộ; dịch vụ cung cấp nước; chuyển 
phát thư tín; đặt chỗ du lịch; vận tải bằng đường ống; chuyển phát hàng hoá qua đơn đặt 
hàng bằng thư; dịch vụ người đưa thư (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ vận tải dưới hình 
thức quản lý hậu cần liên quan đến vận tải; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ bãi đỗ xe « 
tô; vận chuyển bằng thuyền yat và/hoặc tàu thuỷ; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ thông tin 
du lịch và đặt chỗ du lịch; dịch vụ đại lý vé du lịch; sắp xếp du lịch và thông tin du lịch, 
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tất cả được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng intemet; cung cấp 
thông tin liên quan đến du lịch và tua du lịch thông qua mạng intemet hoặc thông qua 
mạng lưới viễn thông; dịch vụ vận tải hàng hoá và hành khách; dịch vụ đóng gói; cung 
cấp thông tin về giao thông và đường đi, dịch vụ tài xế; chất và bốc dỡ hàng hoá, môi giới 
chuyên chở hàng hoá; dịch vụ dọn nhà; môi giới nhằm thuê, cho thuê và/hoặc cho phép sử 
dụng tàu thuỷ và/hoặc thuyền; cứu hộ và trục vớt tàu thuỷ và/hoặc thuyền; dịch vụ lái xe; 
phân phối và cung cấp khí đốt (ga); phân phối và cung cấp điện; phân phối và cung cấp 
hơi nóng; phân phối và cung cấp nước; dịch vụ cung cấp chỗ neo đậu tàu thuyền; cung 
cấp khu dành cho máy bay cất cánh; cung cấp đường đi chịu thuế; quản lý bãi trống đỗ 
xe; thuê và/hoặc cho thuê nhà kho, ghế ngồi có bánh, máy bay, xe công-ten-nơ, xe đạp, xe 
« tô, tàu thuỷ và/hoặc thuyền bè, xe cộ hoạt động bằng sức người, hệ thống đỗ xe chạy 
bằng máy, tấm nâng hàng (pa-lét), máy đóng gói hoặc bọc hàng, tủ ướp lạnh; dịch vụ thu 
gom rác và chất thải gia đình; dịch vụ thu gom rác và chất thải công nghiệp; đại lý thông 
quan xuất nhập khẩu (làm thủ tục hải quan); tất cả thuộc nhóm 39. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động văn 
hoá và thể thao; xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; 
dịnh vụ hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình 
máy tính, thiết kế trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung 
cấp dịch vụ giáo dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo tương tác và không tương 
tác; thiết kế giáo trình giảng dạy, các kỳ thi và văn bằng thể hiện trình độ chuyên môn; 
dịch vụ giải trí được cung cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện tử; 
dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện intemet; cung cấp thông tin 
liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, xã hội và văn 
hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); sắp xếp, tổ 
chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các buổi hoà nhạc; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các sự kiện 
và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi ngoài trời mang tính chất khám phá; 
dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan đến dịch vụ giải trí hoặc giáo dục 
được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng intemet; cung cấp nhạc kỹ 
thuật số (không thể tải xuống được) từ mạng intemet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không 
thể tải xuống được) từ các trang web có tệp đuôi MP3; dịch vụ giải trí và giáo dục liên 
quan đến lên kế hoạch, sản xuất và phát âm thanh, hình ảnh, nhạc kỹ thuật số, phim, âm 
thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, thiết bị nhìn hoặc nghe nhìn cho việc phát đi 
qua cáp đất, kênh vệ tinh, mạng intemet, hệ thống và các phương tiện truyền thông không 
dây và có dây khác; dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê băng đĩa âm thanh đã được thu; 
chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, phim tài liệu và tin tức cho việc phát 
thanh/truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan đến các sự kiện văn hoá 
hoặc thể thao, các cuộc triễn lãm hiện tại và các tin tức phát hành được cung cấp bởi 
truyền hình vệ tinh, mạng intemet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; dàn dựng 
phim, chương trình phát thanh và truyền hình; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền 
hình; cung cấp thông tin, dữ liệu, biểu đồ, âm thanh, nhạc, viđêo, phim hoạt hình và văn 
bản cho mục đích giải trí; dịch vụ trò chơi; cung cấp (không phải mua bán) tiện nghi câu 
lạc bộ vui chơi, thể thao và phòng tập thể dục; tổ chức các buổi biểu diễn của các ban 
nhạc; dịch vụ câu lạc bộ đêm, biểu diễn thời trang, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ câu lạc bộ liên quan đến dịch vụ giải trí, giáo dục và văn hoá; sắp xếp, điều hành 
và cung cấp các buổi hội nghị chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo 
về giảng dạy; tổ chức và điều hành các cuộc triển lãm về văn hoá và giáo dục, biểu diễn 
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thời trang, chương trình văn hoá và giáo dục và biểu diễn về văn hoá và giáo dục; dịch vụ 
trưng bày và triển lãm nghệ thuật; dịch vụ triển lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ 
thuật; dịch vụ giảng dạy liên quan đến sức khoẻ, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi 
trường; cung cấp các giờ học về thuốc lá và thưởng thức rượu; cung cấp thông tin giáo dục 
về các tài liệu nghiên cứu và giới thiệu các tài liệu nghiên cứu; sắp xếp, tổ chức, lập kế 
hoạch và quản lý các cuộc hội thảo chuyên đề về giáo dục hoặc văn hoá; huấn luyện vật 
nuôi; hướng dẫn sản xuất chương trình truyền thanh/truyền hình; dịch vụ giáo dục đào tạo 
liên quan đến vận hành máy móc và thiết bị, bao gồm cả thiết bị nghe nhìn được sử dụng 
cho việc sản xuất các chương trình truyền thanh/truyền hình; dịch vụ phòng thu thanh và 
thu hình; cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị dùng cho thể thao; cung cấp 
(không phải mua bán) trang thiết bị cho các bộ phim, buổi trình diễn, vở kịch, âm nhạc 
hoặc giảng dạy; dịch vụ đặt chỗ trước cho các cuộc giải trí; thuê và cho thuê hình ảnh 
động (phim xi-nê/phim chiếu bóng); thuê và cho thuê dụng cụ âm nhạc; thuê và cho thuê 
chương trình truyền hình; thuê và cho thuê máy thu hình; cho thuê sách; dịch vụ thư viện 
lưu trữ; dịch vụ ghi phụ đề phim/sách; dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ dấu hiệu; cho thuê 
phần mềm giải trí; cung cấp trò chơi viđêo, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh, 
hoặc phim ảnh thông qua viễn thông hoặc mạng lưới máy tính; cung cấp các trò chơi và 
các cuộc thi đấu trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê băng viđêo đã được ghi trước; 
thuê và cho thuê máy chơi trò chơi; cho thuê thiết bị trò chơi điện tử; cho thuê tranh ảnh; 
dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ dịch thuật; phiên dịch ngôn ngữ; chương trình giáo dục và đạo 
tạo liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến 
cấp giấy chứng nhận; dịch vụ cung cấp tin tức (dịch vụ phóng viên tin tức); dịch vụ xổ số; 
tất cả thuộc Nhóm 41. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần mềm 
và phần cứng máy tính; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là ứng dụng phần 
mềm máy tính chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng nhằm cung 
cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua trang web, hội nghị qua âm thanh, thư tín điện 
tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua vi-đê-ô và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung cấp 
phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động 
tương tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến phần 
mềm máy tính và ứng dụng máy tính được cung cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua 
điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng đồng trực tuyến cho những người sử 
dụng đã đăng ký tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham 
gia vào mạng lưới xã hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công nghệ máy tính được cung cấp 
cho những người sử dụng mạng intemet qua phương tiện hỗ trợ của đường dây nóng; dịch 
vụ máy tính liên quan đến việc tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí và nguồn tin trên mạng 
máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên intemet; thiết kế máy tính, máy tính sổ tay ghi 
chép điện tử, máy tính xách tay, máy tính có thể mang theo, máy tính cầm tay; thiết kế 
máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại di động và 
điện thoại thông minh; thiết kế máy quay phim kỹ thuật số; dịch vụ máy tính, cụ thể là: 
lập chương trình máy tính; dịch vụ tích hợp máy tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập 
chương trình máy tính liên quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ thống máy 
tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển các 
trang web; dịch vụ máy chủ các trang điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm 
ứng dụng máy tính cho việc tìm kiếm và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới 
máy tính; cung cấp thông tin kỹ thuật cho lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua 
phương tiện điện thoại hoặc mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và 
trang web theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp địa chỉ liên kết tới các trang điện tử của 
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bên thứ ba để tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thực và thương mại điện tử (dịch vụ kỹ 
thuật máy tính); mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; chuyển đổi dữ liệu và tài 
liệu từ dạng vật lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiến trúc và thiết kế liên quan 
đến thiết kế nhà đất, toà nhà cao tầng, văn phòng và căn hộ; dịch vụ thiết kế nội thất các 
toà nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ an ninh máy tính, cụ thể là, cung cấp sự uỷ quyền 
có xác nhận của người dùng cho người khác để bảo đảm an toàn thông tin được truyền tải; 
dịch vụ thông tin mạng và máy tính; dịch vụ quản lý rủi ro an toàn máy tính; dịch vụ kiểm 
tra kiến thức và thông tin an ninh máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ máy tính 
liên quan đến xác nhận giao dịch kinh doanh và chuẩn bị báo cáo giao dịch kinh doanh; 
dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; điều khiển truy cập (dịch vụ an ninh máy tính) đến 
máy tính, mạng điện tử và cơ sở dữ liệu; dịch vụ an ninh truyền tải dữ liệu và giao dịch 
thông qua mạng lưới máy tính; dịch vụ xác thực là đúng chữ ký điện tử trực tuyến; tư vấn 
liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch vụ tư vấn liên quan đến an toàn viễn thông; tất 
cả liên quan đến nhóm 42. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cá nhân và xã hội do người khác thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu cá 
nhân liên quan đến giải quyết tranh chấp và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; dịch vụ công tác 
xã hội, cụ thể là công tác từ thiện liên quan đến giải quyết tranh chấp, trọng tài phân xử, 
trông giữ trẻ tại nhà; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ pháp lý; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch 
vụ an ninh và bảo vệ, dịch vụ vệ sĩ cho cá nhân; cho thuê quần áo; cung cấp dịch vụ bảo 
vệ thông qua trạm điện trung tâm đối với những người xâm phạm, kẻ trộm và hệ thống 
phòng cháy; dịch vụ giám sát thiết bị báo trộm và người xâm phạm, dịch vụ giám sát thiết 
bị báo và thiết bị phát hiện cháy và lụt; dịch vụ quản gia và bảo mẫu; li-xăng dữ liệu số, 
hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, âm thanh và chữ viết (dịch vụ pháp lý); tạo, biên soạn và 
duy trì việc đăng ký tên miền; kiểm tra hành lý cho mục đích an ninh; dịch vụ điều tra 
thông tin cá nhân; dịch vụ an ninh cho việc bảo vệ tài sản và cá nhân; dịch vụ mai táng; 
dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, tất cả 
thuộc Nhóm 45. 
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(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị truyền tải viễn thông và thiết bị phát sóng, thiết 

bị, dụng cụ cho ngành viễn thông và phát thanh truyền hình; bảo dưỡng và sửa chữa hệ 
thống thông tin liên lạc; tư vấn liên quan đến việc lắp đặt và bảo dưỡng viễn thông; dịch 
vụ xây dựng các cột viễn thông, xây dựng các cột và điểm đặt truyền thông và quảng bá 
không dây; tư vấn và đưa ra ý kiến liên quan đến các dịch vụ nêu trên thuộc nhóm 37.  
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(210) 4-2013-20652 (220) 09.09.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) YAHOO! INC.   (US) 
701 First Avenue, Sunnyvale, California 
94089, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính để cho phép người sử dụng định vị 
được người chơi trò chơi khác và để chơi trò chơi qua mạng truyền thông; phần mềm máy 
tính để truyền dẫn thư điện tử; phần mềm máy tính cho việc truyền đạt thông tin điện tử, 
phần mềm máy tính cho việc truyền dẫn điện tử các dữ liệu, hình ảnh và tài liệu thông qua 
mạng máy tính toàn cầu; phần mềm máy tính để cung cấp các phòng hội thoại trực tuyến 
và các bảng tin điện tử để truyền đạt thông tin giữa những người sử dụng trong lĩnh vực 
quan tâm chung, phần mềm máy tính được sử dụng để tìm kiếm, khôi phục, chỉ dẫn và 
sắp xếp dữ liệu; phần mềm máy tính được sử dụng để củng cố việc thực hiện và củng cố 
chức năng của mạng máy tính, phần mềm máy tính để tìm kiếm và khôi phục thông tin, 
các trang web và các nguồn thông tin khác trên mạng máy tính; phần mềm máy tính để 
cung cấp danh bạ thông tin,danh bạ các trang web và các thông tin có sẵn trên mạng máy 
tính; phần mềm máy tính để cung cấp truy cập cho nhiều người sử dụng vào mạng máy 
tính nhằm phổ biến rộng khắp về thông tin các loại; phần mềm máy tính có chứa các sản 
phẩm giải trí tương tác, mà cho phép người sử dụng tuỳ chỉnh kinh nghiệm xem, nghe và 
chơi bằng việc lựa chọn và sắp xếp sự thể hiện và thực hiện của các yếu tố âm thanh, hình 
ảnh và nghe nhìn bởi người sử dụng trong lĩnh vực âm nhạc, trò chơi điện tử, video và 
công nghiệp giải trí; phụ kiện và thiết bị ngoại vi máy tính, cụ thể, tai nghe, và miếng lót 
cho chuột máy tính, bộ phận/ thiết bị tải dữ liệu; đĩa ghi mang âm thanh và hình ảnh về 
âm nhạc, buổi biểu diễn âm nhạc và tài liệu giáo dục có thể tải xuống được; đĩa ghi mang 
âm thanh có thể tải xuống được.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến và quảng cáo cho người khác, cụ thể, thiết lập quảng cáo và 
trình chiếu quảng cáo/khuếch trương cho người khác trên các trang trang web điện tử 
được tiếp cận thông qua mạng máy tính; phổ biến các vấn đề quảng cáo, cụ thể, cung cấp 
dịch vụ đăng quảng cáo và hình ảnh đồ hoạ, đa truyền thông và tương tác qua mạng máy 
tính để sử dụng trên trang chủ cá nhân; khuếch trương hàng hoá và dịch vụ của người 
khác bằng cách vận hành trung tâm mua sắm trực tuyến với các đường dẫn đến trang web 
mua bán của người khác; cung cấp thông tin thông qua mạng Internet liên quan đến hàng 
hoá và dịch vụ của người khác mà có tính chất hướng dẫn cho người mua, dịch vụ mua 
sắm cạnh tranh trực tuyến; biên soạn và duy trì danh bạ thông tin thương mại trực tuyến, 
cung cấp danh bạ thông tin nhà riêng và thương mại trực tuyến trên mạng Internet; cung 
cấp dịch vụ thông tin danh bạ trực tuyến được liên kết tới các trang web khác; thông tin 
danh bạ điện thoại, tư vấn kinh doanh và hỗ trợ kĩ thuật liên quan đến hoạt động, tổ chức, 
quảng cáo và tiếp thị trang web cho người khác; dịch vụ tư vấn kinh doanh; cung cấp 
trang web trong lĩnh vực cơ hội việc làm và phân bổ nghề nghiệp nhằm tạo cơ hội trao đổi 
thông tin tư vấn tiếp thị kinh doanh về các trang web thương mại trực tuyến; dịch vụ liên 
kết trong mạng lưới kinh doanh chung, cụ thể, khuyếch trương hàng hoá và dịch vụ của 
người khác bằng cách giới thiệu cho các doanh nghiệp hàng đầu và các doanh nghiệp liên 
quan, dịch vụ thông tin việc làm; cung cấp thông tin liên quan đến phiếu giảm giá được 
cung cấp bởi người khác; cung cấp cho người tiêu dùng về thông tin sản phẩm thông qua 
mạng Internet; dịch vụ xếp lịch và đặt lời nhắc nhằm mục đích kinh doanh được thực hiện 
thông qua mạng máy tính nhằm sắp xếp và tổ chức các công việc được giao và các sự kiện 
có tính chất là một trang web về tổ chức/sắp xếp công việc, nhắc nhở, và đặt ngày. 
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Nhóm 38: Truyền phát và phân phối nội dung văn bản, âm thanh, video và đa truyền 
thông thông qua radio, truyền thông di động, truyền thông không dây, mạng Internet, 
mạng truyền thông điện tử, và mạng máy tính; dịch vụ thư điện tử, cung cấp truy cập cho 
nhiều người sử dụng vào mạng máy tính; cung cấp truy cập cho nhiều người sử dụng vào 
mạng máy tính để truyền và phổ biến rộng khắp các loại thông tin, cung cấp truy cập tốc 
độ cao vào mạng Internet, truyền dẫn và tiếp nhận điện tử các dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh 
và tài liệu thông qua mạng máy tính; dịch vụ hệ thống điện thoại qua mạng internet; cung 
cấp dịch vụ truyền thông qua mạng máy tính và thiết bị đầu cuối của máy tính; dịch vụ 
nhắn tin, dịch vụ truyền thư điện tử (sử dụng kỹ thuật lưu trữ và chuyển tiếp); cung cấp 
phòng hội thoại trực tuyến và bảng tin điện tử/bảng tin nhắn để truyền dẫn thông điệp 
giữa những người sử dụng máy tinh trong lĩnh vực quan tâm chung và để chơi trò chơi; 
dịch vụ thư giọng nói (hộp thư thoại); dịch vụ truyền tải tin nhắn thoại (tin nhắn bằng 
giọng nói); cung cấp đường dẫn truyền thông trực tuyến chuyển từ người sử dụng trang 
web đến trang web toàn cầu và địa phương khác; phát sóng các chương trình giải trí đang 
diễn ra thông qua radio, truyền thông di động, truyền thông không dây, mạng Internet, 
mạng truyền thông điện tử và mạng máy tính về các lĩnh vực bản tin, thời tiết, thể thao, du 
lịch, sự kiện hiện hành, thông tin tham khảo, thông tin nghề nghiệp, máy tính, công nghệ, 
mua sắm, phim, kịch, âm nhạc, sức khỏe, giáo dục, khoa học và tài chính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có tính chất là cung cấp trò chơi và các cuộc thi đấu trực tuyến 
không tải xuống được thông qua mạng máy tính; dịch vụ máy tính trực tuyến cho phép 
định vị đối với người chơi trò chơi khác và để chơi trò chơi trên mạng truyền thông; cung 
cấp thông tin liên quan đến trò chơi máy tính và trò chơi điện tử; cung cấp nội dung giải 
trí đa truyền thông không tải xuống được thông qua mạng máy tính, cụ thể là: trò chơi và 
các buổi trình diễn đang diễn ra về âm nhạc thể thao; sản xuất các chương trình video ca 
nhạc để phát trên mạng máy tính; dịch vụ giải trí, cụ thể, cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực giáo dục, giải trí, tin tức sự kiện hiện hành, và thể thao cho trẻ em và người lớn thông 
qua mạng máy tính; cung cấp bản danh sách chương trình ti vi và giải trí thông qua 
Internet; tổ chức và thực hiện các cuộc thi đấu và giải đấu thể thao ảo; cung cấp trực tuyến 
thông tin bản tin thể thao ảo; cung cấp thông tin thể thao thông qua mạng điện thoại, 
truyền thông di động, thiết bị truyền thông không dây, mạng Internet; cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực thể thao, tỷ số thể thao, số liệu thông tin thống kê thể thao, số liệu/thông tin 
thống kê về cầu thủ, bình luận thể thao tại chỗ, và bình luận thể thao đã được biên tập 
thông qua Internet, cung cấp thông tin và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực đào tạo công ăn 
việc làm cho người lao động; cung cấp trang web về buổi biểu diễn ca nhạc, video ca 
nhạc, đoạn phim ca nhạc, phỏng vấn người nổi tiếng, các buổi nói chuyện, xem trước 
chương trình truyền hình, ảnh, và các tài liệu đa phương tiện khác liên quan đến giải trí 
(tất cả nhằm mục đích giải trí); dịch vụ ảnh trực tuyến, cung cấp nhạc thông tin trong lĩnh 
vực âm nhạc và bình luận và bài viết về âm nhạc đã được ghi lại không tải xuống được, tất 
cả qua mạng máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến ảnh chụp. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo ra các bảng liệt kê về thông tin, khu vực dữ liệu 
và các thông tin khác sẵn có trên mạng máy tính cho người khác, tìm kiếm và phục hồi 
thông tin, khu vực dữ liệu và các thông tin khác sẵn có trên mạng máy tính cho người 
khác; dịch vụ kỹ thuật tìm kiếm cho người khác; thiết kế, tạo lập, cho thuê và duy trì trang 
web cho người khác, cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không tải 
xuống được để sử dụng trong việc thiết kế, tạo lập, cho thuê, duy trì và vận hành trang 
web cá nhân, cung cấp thông tin trực tuyến trên trang web tuỳ chỉnh theo lựa chọn của 
người sử dụng với các công cụ tìm kiếm và các đường kết nối trực tuyến tới các trang web 
khác, dịch vụ lập bản đồ máy tính trực tuyến; dịch vụ lập bản đồ, cụ thể, cung cấp trang 
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web và các đường dẫn trang web đến các thông tin về địa lý, các bản đồ và lộ trình 
chuyến đi; dịch vụ máy tính, cụ thể, cung cấp trực tuyến phần mềm máy tính không tải 
xuống được để ngăn chặn thư rác, để làm bức tường lửa (màn chắn điều khiển luồng lưu 
thông giữa các mạng - firewall) và để điều khiển từ máy chủ. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền. 

 

 
(210) 4-2013-20805 (220) 11.09.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A5.1.12; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH Sinh Thái Việt  

(VN) 

số tổ 3, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, 
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort).  

 

 
(210) 4-2013-20816 (220) 11.09.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) AUROBINDO PHARMA LIMITED  (IN)
Plot No.2, Maitrivihar, Ameerpet, 
Hyderabad - 500 038  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2013-21223 (220) 16.09.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 24.9.1; A1.1.5; 24.9.3 
(591) Tím, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

Hai Bà Trưng  (VN) 

08 Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí: vũ trường; karaoke, khiêu vũ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn: nghỉ trọ; nhà hàng: ăn uống, giải khát, hội nghị, tiệc cưới.  
 

Nhóm 44: Mát-xa và chăm sóc sắc đẹp (spa). 
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(210) 4-2013-21467 (220) 18.09.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 5.7.13; 5.3.20; A11.3.2 
(591) Xanh lá, trắng, đỏ, vàng, nâu, đen, xanh 

dương 
(731) Công ty TNHH Mai Trâm 

Comptoir Des Produits 

Alimentaires Francais Sarl  

(VN) 

87 Phan Kế Bính, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; bán lẻ bán buôn đồ uống. 
 

 
(210) 4-2013-22040 (220) 25.11.2011 

(641) 4-2011-25187 (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần VK Media  

(VN) 

Số 284 phố Kim Mã, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết; đồ uống không cồn; nước sinh tố (đồ uống không cồn); nước 

hoa quả; nước ép trái cây; xirô dùng cho đồ uống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nước tinh khiết, đồ uống không cồn, nước sinh tố (đồ uống 
không cồn), nước hoa quả, nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống.  

 

 
(210) 4-2013-22041 (220) 25.11.2011 

(641) -- (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.8; A3.7.24; A3.7.25 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ, nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần VK Media  

(VN) 

Số 284 phố Kim Mã, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút; sách; vở viết hoặc vẽ, giấy; tã giấy dùng cho trẻ em.  
 

Nhóm 18: Túi sách học sinh; cặp tài liệu; ba lô; cặp sách; ô che nắng; túi cho người cắm 
trại. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu giáo trình, sách, báo, truyện, tạp chí phục vụ 
cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tranh ảnh trang trí, mua bán đồ chơi cho trẻ em, túi 
sách học sinh, cặp tài liệu, ba lô, cặp sách, ô che nắng, túi cho người cắm trại. 

 

 
(210) 4-2013-22273 (220) 26.09.2013 

  (441) 27.10.2014 
(300) 302626588 03.06.2013 HK 
(540) 

 

(731) VALDIMIR PTE. LTD.   (SG) 
50 Rames Place, # 35-01 Singapore Land 
Tower, SINGAPORE 048623  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và chất tẩy trắng dùng cho giặt là; chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; 
kem đánh răng; chế phẩm làm thơm không khí; dầu hạnh nhân; xà phòng hạnh nhân; sữa 
hạnh nhân dùng cho mỹ phẩm; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; đá phèn 
[chất làm se]; hổ phách [nước hoa]; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể] ; 
hương liệu [tinh dầu]; tro núi lửa để làm sạch; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
tinh dầu hồi; dầu thơm không dùng cho mục đích y tế; vỏ cây thạch kiềm dùng để giặt; 
muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; thuốc nhuộm 
râu; dầu thơm bergamot; muối để tẩy trắng; chế phẩm tẩy trắng [làm phai mầu] dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; tinh dầu ete; dầu ete/tinh dầu; mỹ phẩm dùng cho lông mày; lông mi 
giả; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; chất dính để cố định lông mi giả; chất dính 
dùng để gắn tóc giả; hương liệu dùng cho bánh ngọt [tinh dầu] ; chất nền dùng cho nước 
hoa; chiết xuất của hoa (nước hoa); xà phòng chống đổ mồ hôi chân; geraniol (dùng trong 
ngành nước hoa và hương liệu); thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc chế phẩm tạo 
sóng tóc; keo xịt tóc; heliotropin; thuốc nhuộm dùng cho mục đích mỹ phẩm, từ lá móng; 
hyđro peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương thơm để thắp; ionon [nước hoa]; dầu 
hoa nhài; nước javen; gel (từ dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương, nhang; bộ mỹ 
phẩm; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; nước oải hương; dầu oải hương; tinh dầu chanh; túi 
nhỏ làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn); chất làm bóng môi; son môi; 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chế 
phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; đồ trang điểm (mỹ phẩm); thuốc bôi lông mi mắt 
(mát-ca-ra); mặt nạ làm đẹp; gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; xà phòng có 
chứa thuốc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; tinh chất bạc hà [tinh dầu]; bạc hâ 
để sản xuất nước hoa; nước xúc miệng, không dùng cho mục đích y tế; xạ hương [sản xuất 
nước hoa]; chế phẩm để chăm sóc móng; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; móng 
(tay, chân) giả; chế phẩm đánh bóng; kem đánh bóng; giấy đánh bóng; đá để đánh bóng; 
sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và 
hương liệu [chất thơm] ; phấn trang điểm; đá bọt; bột nhão dùng cho da liếc dao cạo; dầu 
hoa hồng; safrôn (dùng làm dầu thơm, xà phòng); gỗ thơm; nước thơm; dầu gội đầu; đá 
cạo râu [chất làm se]; xà phòng cạo râu; chế phẩm cạo râu; chế phẩm làm sáng bóng [chất 
làm bóng]; kem đánh giày; sáp đánh giày; chế phẩm làm bóng giày; sáp, xi dùng cho thợ 
giày; silic cacbua [chất mài mòn]; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ 
phẩm giúp cho người thon thả; đá để làm nhẵn; chế phẩm để làm nhẵn; xà phòng làm 
sáng bóng vải, sợi hàng dệt; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; miếng ngậm làm 
thơm mát hơi thở; chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]; chế phẩm chống nắng; miếng gạc 
[đồ vệ sinh thân thể, đồ trang điểm] bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bột tan dùng 
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cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm; teepen [tinh dầu]; nước thơm để xức sau khi tắm; chế 
phẩm để vệ sinh thân thể; hình dán nghệ thuật dùng cho mục đích mỹ phẩm.        

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
và chất ăn kiêng phù hợp cho y tế hoặc thú y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người và động vật; cao dán và vật liệu băng bó cho mục đích y tế; vật liệu để 
hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt động vật có hại; chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ.  

 

Nhóm 07: Máy móc và máy công cụ; động cơ và đầu máy (không dùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ); bộ phận ghép nối và truyền dộng (không dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ); nông cụ không thao tác thủ công; máy ấp trứng; máy bán hàng tự động.  

 
Nhóm 09: Thiết bị khoa học cho chương trình máy tính, xuất bản phẩm điện tử (có thể tải 
xuống được), máy tính và phần mềm máy tính; dụng cụ khoa học; thiết bị và dụng cụ 
hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), 
cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật 
số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng tiền xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý 
dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị dập lửa; thiết bị âm thanh báo 
động máy báo động bằng âm thanh; ăng ten ăng ten thu phát sóng vô tuyến; nhật ký điện 
tử; thiết bị báo động; chuông báo cháy; máy đo độ cao; bộ khuếch đại âm thanh; máy trả 
lời tự động; tấm che chống chói mắt tấm chắn chống lóa mắt; kính chống lóa mắt; thiết bị 
chống nhiễu [điện]; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; 
túi chuyên dụng dựng máy tính xách tay; dụng cụ đo khí áp; thiết bị nạp ắc quy; chuông 
điện báo động; chuông báo hiệu; chuông [thiết bị báo động]; ống nhòm; áo vest chống 
đạn; áo gilê chống đạn; đĩa máy tính; máy tính; máy quay video xách tay có kèm theo bộ 
phận ghi hình; máy quay phim; máy ảnh [chụp ảnh]; thẻ từ được mã hóa; phim hoạt hình; 
hộp đựng kính đeo mắt/hộp đựng kính đeo mắt không gọng; máy cát sét; dây treo trang trí 
điện thoại di động; dây xích đeo của kính mắt/dây xích của kính đeo mắt không gọng; 
thiết bị sạc cho pin điện; chip [mạch tích hợp]; máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; 
đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian]; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng 
chống bức xạ và phòng chống cháy; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; cơ cấu 
vận hành bằng đồng xu cho máy thu hình; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; bộ chuyển 
mạch điện; máy đọc đĩa compắc; máy so mẫu; la bàn [dụng cụ đo]; la bàn chỉ hướng; thiết 
bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; bàn phím máy vi tính; chương 
trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình trò chơi trên máy tính; máy in để dùng 
với máy vi tính; hộp đựng kính áp tròng; dụng cụ cho lĩnh vực vũ trụ; máy gia tốc cộng 
hưởng từ; buồng tối [nhiếp ảnh]; thiết bị để xử lý dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính; vật 
mang dữ liệu quang học; bộ tách sóng; bộ dò khói; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; 
máy đọc để viết chính tả; khung cho ảnh kỹ thuật số; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa compắc 
[bộ nhớ chỉ đọc]; đĩa quang; đĩa từ; thiết bị đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách; bộ 
quần áo lặn; thiết bị định lượng/dụng cụ đo liều lượng; nhạc chuông có thể tải về được 
dùng cho điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải 
về được; ổ đĩa cho máy vi tính; chuông cửa điện; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; nhãn 
điện tử cho hàng hoá; thiết bị mã hoá từ tính; thiết bị để phóng đại [nhiếp ảnh]; dây nhỏ 
đeo kính mắt/dây của kính đeo mắt không gọng; thiết bị biên tập cho phim điện ảnh lthiết 
bị dùng để biên tập lại phim đã quay; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; thiết bị dập lửa; gậy 
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dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; bơm cứu hỏa; chăn dập lửa; đèn chớp [nhiếp 
ảnh]; đĩa mềm; thiết bị phân tích thực phẩm; quần áo bảo hộ chống lửa; thiết bị định vị 
toàn cầu; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; găng tay cho thợ lặn; tai nghe; thiết bị 
điều chỉnh nhiệt; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 
cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp; thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; 
vòng đeo tay từ tính đã được mã hoá dùng để nhận dạng; thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị 
chỉ báo định lượng; bộ chỉ báo tốc độ; mạch tích hợp; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông 
minh]/thẻ thông minh [thẻ mạch thích hợp]; thiết bị liên lạc; giao diện [cho máy tính]; 
máy hát tự động máy hát tự động vận hành bằng đồng xu; máy hát tự động cho máy tính; 
bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; vật đệm đầu gối cho người lao động; đèn quang 
học; đèn chiếu cho phim đèn chiếu; máy tính xách tay; thiết bị tạo laze không cho mục 
đích y tế; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; phao cứu sinh; áo phao cứu sinh; đai an toàn; bè cứu 
sinh; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; đèn đi ốt phát quang [LED]; khoá điện; máy đo tốc 
độ [dụng cụ đo]; loa; băng từ; dây từ; nam châm; nam châm trang trí; kính lúp [quang 
học]; la bàn đi biển; mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ của thợ lặn; máy móc và dụng cụ để thử 
nghiệm vật liệu; dụng cụ đo lường; thiết bị đo; thiết bị đo, bằng điện; dụng cụ đo; biển 
báo hiệu cơ học; dụng cụ khí tượng; micrô; bộ vi xử lý; dụng cụ đo khoảng cách đã đi 
dùng cho phương tiện giao thông hay xe cộ/đồng hồ ghi cây số cho xe cộ; mô đem; máy 
đếm và phân loại tiền; thiết bị giám sát, dùng điện; màn hình [phần cứng máy vi tính]; 
công cụ giám sát [chương trình máy tính]; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết 
bị và dụng cụ hàng hải thiết bị báo hiệu hàng hải; dụng cụ hàng hải; tín hiệu bằng đèn 
neon; lưới bảo hộ phòng ngừa tal nạn; lưới bảo hiểm/lưới cứu hộ; máy tính notebook; 
bảng thông báo điện tử; dụng cụ quan sát sợi quang [dây dẫn tia sáng]/sợi quang học [sợi 
dẫn tia sáng]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị đếm bước chân; bút điện tử [thiết 
bị hiển thị]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; kính tiềm vọng; máy quay đĩa/đĩa ghi âm thanh; 
thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]: thiết bị điện báo truyền ảnh; máy đọc 
đĩa DVD; máy tính bỏ túi; thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng; máy nghe nhạc cầm 
tay; thiết bị đo chính xác; máy báo hiệu tự động sự mất áp lực trong các lốp hơi/thiết bị 
báo hiệu tự động sự tụt áp trong lốp xe cộ; nút chỉ báo áp lực cho van; thiết bị đo áp 
suất/áp kế; thiết bị đo áp lực; bộ chỉ báo áp suất; mạch in; bảng mạch in; máy dò cho mục 
đích khoa học; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]/thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy 
tính]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; màn hình chiếu; thiết 
bị chiếu hình; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; xuất bản phẩm điện tử, có 
thể tải xuống; máy dập thẻ cho văn phòng; thiết bị rađa; máy nhắn tin vô tuyến điện; thiết 
bị tia X dùng cho mục đích công nghiệp; máy thu thanh; máy thu thanh trên xe cộ; bộ 
thiết bị điện báo vô tuyến; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; thiết bị an toàn giao thông 
đường sắt; bộ đọc mã vạch; máy đọc ký tự quang; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; ống nghe 
điện thoại; máy thu thanh và thu hình; máy quay đĩa; đĩa phản quang cho trang phục, để 
phòng ngừa tai nạn giao thông; thiết bị điều chỉnh điện; rơle điện; hệ thống điện cho việc 
điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín 
hiệu; thiết bị điều khiển từ xa; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt nạ phòng độc 
[không dùng cho hô hấp nhân tạo]/mặt nạ phòng độc [không dùng cho hô hấp nhân tạo]; 
biến trở; tín hiệu giao thông loại phản quang hoặc cơ học; que dò của người tìm mạch 
nước; thước [dụng cụ đo]; thiết bị đo độ đường; vải nhựa cứu hộ; dụng cụ đo độ mặn của 
nước; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; cân; 
máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; đèn báo 
hiệu; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; còi báo hiệu; thiết bị truyền phát tín hiệu 
điện tử; biển báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; biển báo hiệu, phản quang; còi báo hiệu; 
thiết bị đo độ dày của da; máy chiếu kính ảnh thiết bị chiếu phim dương bản; thiết bị hiển 
thị độ dốc máy đo độ nghiêng thiết bị chỉ báo độ dốc; bít tất, sưởi bằng điện; vật ghi âm 
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thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết 
bị định vị bằng âm thanh; dây dò độ sâu; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính 
đeo mắt; kính đeo mắt [quang học]; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị đo tốc 
độ [nhiếp ảnh]; bộ điều chỉnh tốc độ của máy quay đĩa; thước ni vô đo mức thăng bằng; 
kính bảo hộ cho thể thao; hệ thống phun nước dùng cho cứu hoả; thiết bị lái tự động, dùng 
cho xe cộ; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; kính xem hình nổi; thiết bị xem 
hình nổi; dải băng ghi âm thanh; kính quang phổ; kính râm; máy ghi băng; thiết bị băng 
từ [cho máy vi tính]; thiết bị khử từ cho băng từ; thiết bị giảng dạy; điện thoại; máy truyền 
phát điện thoại; điện thoại di động; máy telex/máy in từ xa; máy phóng đại chữ; thiết bị 
thu hình; máy rút tiền tự động (ATM); thiết bị chỉ báo nhiệt độ; thiết bị chỉ báo nhiệt độ, 
không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đầu cuối [điện]; hệ thống phòng trộm, chạy điện; 
nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; máy điều nhiệt; máy điều nhiệt dùng cho xe cộ; 
thiết bị phân phối vé; bộ chuyển mạch định thời gian tự động; thiết bị ghi thời gian; thiết 
bị đếm tự động; thiết bị đèn tín hiệu giao thông [thiết bị báo hiệu]; thiết bị truyền phát 
[viễn thông]; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; phim dương bản [nhiếp ảnh]/phim 
dương bản [nhiếp ảnh]; bộ thu phát sóng; niệu kế; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); thiết bị 
dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị ghi hình; băng ghi hình; hộp đựng 
băng trò chơi viđêô; màn hình viđêô; điện thoại hình; băng viđêô; bộ ngắm nhiếp ảnh; vôn 
kế; máy để bỏ phiếu; miếng bán dán cho mạch tích hợp; máy thu và phát vô tuyến xách 
tay; biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; máy cân; thiết bị và dụng cụ để 
cân; ống chỉ hướng gió; cột ăng ten vô tuyến; dây điện thoại; giá đỡ cổ tay khi sử dụng 
máy vi tính; ống tia X không dùng cho mục đích y tế; thiết bị tia X không dùng cho mục 
đích y tế; máy chụp tia X, không dùng cho mục đích y tế; hệ thống và thiết bị phát tia X, 
không dùng cho mục đích y tế; thiết bị bảo hộ phòng chống tia X, không dùng cho mục 
đích y tế; phần cứng máy tính, phần mềm hệ thống, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy 
tính; chương trình phần mềm cho điện thoại di động, máy tính bảng, thiết bị cầm tay và 
máy tính; phần mềm máy tính được cung cấp trên Internet; thiết bị trả lời tự động dùng 
cho thiết bị liên lạc; thiết bị mã hóa; thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; băng thu thanh, 
đĩa mềm, đĩa CD ROMS và DVD ROMS; chương trình lưu trữ dữ liệu; máy tính chủ; vỏ 
(case) máy tính; thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, 
tranh, ảnh và/hoặc âm thanh; thiết bị và dụng cụ máy tính và điện tử dùng cho việc ghi nợ 
và/hoặc ghi có tài khoản tài chính và/hoặc cho việc thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ; 
bộ phận và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân tay giả, mắt và 
răng giả; vật dụng chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương; gối khí đùng cho mục đích y 
tế; đệm lót khí dùng cho mục đích y tế; đệm khí, cho mục đích y tế; mặt nạ gây mê; băng 
để băng bó các khớp xương [dùng trong giải phẫu]/băng để hỗ trợ băng bó; băng đàn hồi 
để băng bó; băng treo để băng bó; băng để băng bó đầu gối; máy xoa bóp đặt trên giường; 
giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; thiết bị thử máu; bơm dùng để hút sữa mẹ; 
bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; áo chẽn nịt bụng; nạng chống cho 
người tàn tật; đệm lót cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; dụng cụ 
châm cứu dùng điện; máy ghi điện tim; điện cực dùng cho y tế; bình sữa cho trẻ em bú; 
vật dụng đỡ cho bàn chân bẹt; miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi chân; đồ đạc được 
chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế; máy trợ thính; dụng cụ bảo vệ thính giác; ống hít 
(dụng cụ làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít); dụng cụ tiêm chích cho mục 
đích y tế; đèn cho mục đích y tế; thiết bị chiếu tia laze cho mục đích y tế; thìa dùng để 
uống thuốc; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị dò 
cho mục đích y tế; máy đo nhịp tim; bơm cho mục đích y tế; thiết bị chiếu tia X quang 
cho mục đích y tế; màn hình X quang cho mục đích y tế; thiết bị phục hồi chức năng cơ 
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thể dùng cho mục đích y tế; đế giây chỉnh hình; thiết bị đo mạch/thiết bị đo áp lực máu 
trong động mạch thiết bị đo huyêt áp; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; mô cấy dùng trong 
phẫu thuật [vật liệu nhân tạo]; ống tiêm; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; thiết bị 
báo nhiệt độ, dùng cho mục đích y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; vật dụng cấp 
nhiệt cho mục đích cấp cứu; nhiệt kế cho mục đích y tế; bình phun hơi cho mục đích y 
tế/thiết bị phun cho mục đích y tế; bộ phận và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên.       

 
Nhóm 12: Xe cộ; thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước; thiết bị, 
máy móc và dụng cụ hàng không; máy bay; phương tiện giao thông trên không; túi khí 
[thiết bị an toàn cho ô tô]; thiết bị bay; thủy phi cơ; xe cứu thương; thiết bị chống trộm 
dùng cho xe cộ; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; mui xe ô tô; xích ô tô; lốp ô tô [săm 
lốp]; thân xe ô tô; mui xe đẩy trẻ em; khí cầu; xà lan; xe đẩy bằng tay; vỏ bọc cho ghế xe 
cộ; ghế bật cho phi công nhảy dù dùng cho phương tiện hàng không; mui cho xe cộ; túi 
dụng cụ để sửa chữa săm xe; săm cho xe đạp; cái chắn bùn; cơ cấu chống trượt cho lốp xe 
cộ; đủ để nhảy dù; bàn đạp cho xe đạp; đầu máy toa xe cho đường sắt; bánh lái; bậc lên 
xuống của xe cộ; vỏ bọc yên xe đạp hoặc xe máy; túi đeo sau yên xe đạp; yên xe đạp hoặc 
xe máy; đai an toàn cho ghế ngồi xe cộ; xe máy bánh nhỏ [xe cộ]; chân vịt cho tàu 
thuyền; cánh quạt (máy bay); chân vịt cho tàu thủy; mái chèo đôi; mái chèo phía đuôi tàu; 
thủy phi cơ; ghế bảo hiểm cho trẻ em trong xe cộ; ghế ngồi của xe cộ; xéc măng phanh 
cho xe cộ; khung gỗ cho tàu thủy; tàu thủy; xe máy chạy trên tuyết; túi bọc bánh xe ô tô 
dự phòng/túi bọc lốp xe ô tô dự phòng; túi bọc lốp xe ô tô dự phòng; xe ô tô thể thao; xe 
cộ chạy bằng điện; tàu vũ trụ; xe đông lạnh; xe quân sự dùng để vận chuyển; xe cộ cho 
việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; xe cộ chạy trên đệm 
khí; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; thuyền buồm; bộ phận và phụ kiện 
của các sản phẩm kể trên.       

 

Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý và hàng hóa bằng kim loại quý hoặc 
bọc bằng kim loại quý, không bao gồm trong nhóm khác; đồ trang sức, đá quý; đồng hồ 
và dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; hợp kim của kim loại quý; mỏ neo [dùng trong 
sản xuất đồng hồ]; đồng hồ nguyên tử; huy hiệu bằng kim loại quý; hộp dây cót [dùng 
trong sản xuất đồng hồ]; trâm gài đầu [đồ trang sức]; tượng bán thân bằng kim loại quý; 
hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ; hộp đựng đồng hồ [trưng bày]; dây chuyền [đồ 
trang sức]; dây chuyền đeo đồng hồ; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức]; dụng cụ đo thời 
gian [đồng hồ] ; đồng hồ bấm giây; dụng cụ bấm giờ; đồng hồ tích hơp chức năng chỉ thời 
gian ở nhiều địa điểm; kẹp cài caravat; vỏ đồng hồ; đồng hồ treo tường; đồng hồ treo 
tường và đồng hồ đeo tay chạy điện; bộ máy đồng hồ; đồ trang sức có tráng men; đồng 
tiền xu; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng]/đồng hồ tích hơp nhiều chức 
năng; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý/tượng nhỏ bằng kim loại quý; vàng thô hoặc vàng 
dát mỏng; dây vàng [đồ trang sức]; kim đồng hồ [dùng cho sản xuất đồng hồ]; thỏi kim 
loại quý; iriđi (kim loại quý); đồ châu báu; hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ]/hộp đựng đồ 
kim hoàn [hộp nhỏ]; vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang giả rẻ tiền]; khuy măng sét; huy 
chương; bộ phận chuyển dộng của đồng hồ; đồ trang trí [đồ kim hoàn]; đồ trang trí cho 
mũ bằng kim loại quý; ghim cài để trang sức; cái ghim [đồ trang sức]; ghim cài ca vát; 
rhodium (kim loại quý); nhẫn [đồ trang sức]; tượng bằng kim loại quý; đồng hồ bấm giờ; 
đồng hồ mặt trời; đồng xu lưu niệm; dây đồng hồ đeo tay/dây cho đồng hồ đeo tay; mặt 
kính của đồng hồ/mặt kính đồng hồ; vỏ đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi; đồng hồ đeo tay.       

 
Nhóm 16: Giấy, các tông; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; chất dính cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ; bút lông để vẽ; máy đánh chữ và đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị); vật liệu bằng chất 
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dẽo dùng để bao gói (không bao gồm trong nhóm khác); chữ in; bản in đúc; tấm bằng 
giấy hoặc chất dẽo thấm hút dùng để gói thực phẩm; máy in địa chỉ; băng dính cho mục 
đích văn phòng phẩm hoặc gia dụng; chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc 
gia dụng; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc các tông; tập anbom vở trang rời; niên giám; thẻ 
thông báo [văn phòng phẩm]; màu nướcl màu nước [để vẽ]; đĩa đựng màu nước cho họa 
sỹ; tập bản đồ; túi giấy hình nón; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc bằng chất dẻo, 
dùng để bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; bi dùng cho bút bi; yếm dãi của trẻ em 
bằng giấy; bìa cặp để kẹp tài liệu; dải kim loại hoặc chất dẻo giữ gáy sách [vật liệu đóng 
sách]; máy và thiết bị đóng sách [thiết bị văn phòng]; thiết bị đóng sách; vật dụng chặn 
giữ sách không bị đổ; cuốn sách nhỏ; vật dụng đánh dấu trang sách; sách; vỏ bọc chai 
bằng các tông hoặc giấy; bao bì chai bằng các tông hoặc giấy; nơ giấy; hộp bằng các tông 
hoặc giấy; lịch; bìa cứng; vật phẩm bằng các tông; danh thiếp/biểu đồ; catalô; bìa bọc 
quyển séc; vải dùng để đóng sách; vải đóng sách; tấm lót bình, cốc bằng giấy; truyện 
tranh; băng và thẻ bằng giấy dùng để ghi các chương trình máy tính; bìa [văn phòng 
phẩm]/giấy bọc [văn phòng phẩm]; đồ đựng kem bằng giấy; biểu đồ; bìa tệp hồ sơ [văn 
phòng phẩm]; kẹp tài liệu [văn phòng phẩm]; tập giấy vẽ; đinh ấn để đính giấy vẽ vào bàn 
vẽl đinh ấn; bảng vẽ; vật liệu vẽ; dụng cụ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; bút vẽ; giấy cho máy điện 
tâm đồ; tranh khắc; phong bì [văn phòng phẩm]; vật dụng xóa bảng viết; bản khắc axit; 
khăn lau mặt bằng giấy; bức tượng nhỏ bằng giấy; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn 
phòng]; cờ bằng giấy; tờ rơi; bìa cứng đã gập bằng giấy/bìa bọc sách bằng giấy; dụng cụ 
gập giấy [đồ dùng văn phòng]; mẫu tờ khai, in sẵn; bút máy; giá khay sắp chữ [ngành in]; 
quả địa cầu; bản in đồ họa; ảnh biểu diễn đồ họa; thiếp chúc mừng; băng phết gôm [văn 
phòng phẩm]; vải hồ gôm cho mục đích văn phòng; máy in bản viết; lát cắt mô cho mục 
đích giảng dạy; bìa giữ hộ chiếu; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để bao gói 
thực phẩm; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; bảng danh mục; vật dụng dÓ cắm bút; lọ mực; 
nhãn, không bằng vải; sổ sách kế toán; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản; tạp chí [định 
kỳ]; giấy lót dùng để sao nhiều bản [văn phòng phẩm]; sổ tay hướng dẫn/sách hướng dẫn; 
bản đồ địa lý; bút đánh dấu [văn phòng phẩm]; miếng lót bằng giấy hoặc các tông dùng 
cho cốc vại uống bia; vật dụng làm ẩm cho bề mặt có phủ chất dính [đồ dùng văn phòng]; 
thiết bị cho khung ảnh chụp; thiếp chúc mừng có nhạc; khăn giấy để tẩy trang/khăn giấy 
dùng để tẩy trang; khăn ăn bằng giấy; bản tin; báo chí; ngòi bút; ngòi bút bằng vàng; sổ 
tay; chữ số [mẫu chữ số]; thiết bị đục lỗ dùng cho văn phòng; đồ dùng văn phòng trừ đồ 
đạc; tranh in dầu; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; tập giấy viết thư/bảng viết; hộp màu vẽ 
[đồ dùng học sinh]; khay đựng màu vẽ; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; sách 
mỏng; máy vẽ truyền [dụng cụ vẽ]; giấy; tờ giấy [văn phòng phẩm]; hộp bút/hộp để đựng 
bút; dụng cụ chùi ngòi bút; ống cắm bút chì; ống đựng ruột bút chì; bút chì; quản bút; bút 
[đồ dùng văn phòng]; tạp chí xuất bản định kỳ; bản khắc ảnh; ảnh chụp [được in]; tranh 
ảnh; áp phích bằng giấy hoặc các tông; tấm lót bằng giấy; áp phích quảng cáo; ấn phẩm; 
tờ quảng cáo; xuất bản phẩm dạng in; dụng cụ đục lỗ [đồ dung văn phòng]; giấy cho ảnh 
chụp X quang; phiên bản đồ họa; dải băng giấy; thước vuông góc; thước vẽ; đồ dùng cho 
trường học [văn phòng phẩm]; cái nạo [tẩy] cho văn phòng; biển hiệu bằng giấy hoặc 
bằng các tông; giấy bạc; bút chì đá; sách bài hát; ống cuộn cho ruy băng mực; miếng đệm 
dùng để đóng dấu; vật dụng giữ con dấu; con dấu địa chỉ; con dấu [đóng dấu]; hộp đựng 
con dấu; ống cắm bút và bút chì; dụng cụ dập ghim [đồ dùng văn phòng]; hồ dán bằng 
tinh bột cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu bao gói làm từ tinh bột; giấy dính 
[văn phòng phẩm]; tấm lót bàn bằng giấy; thẻ cho phiếu thư mục; đồ dùng giảng dạy [trừ 
thiết bị giảng dạy]; vé; biểu thời gian in sẵn; thẻ sưu tập không dùng để chơi trò chơi; hình 
in bọc dán [đề can] đề can; ống bằng các tông; số in và chữ in [kiểu chữ]/mẫu tự [kiểu chữ 
để in]; giấy bao gói/giấy để gói; miếng da bao cổ tay để giữ dụng cụ viết; bảng đá đen 
dùng để viết; vở  viết hoặc vẽ; vật liệu dùng để viết; giấy viết; hộp đựng đồ viết [văn 
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phòng phẩm]; chữ để in; cuốn sách nhỏ hướng dẫn thành viên; thẻ y tế cho thành viên; vật 
liệu bằng chất dẻo để bao gói (không bao gồm trong nhóm khác); ấn phẩm liên quan đến 
kế hoạch tài chính, phân tích đầu tư, phân phối danh mục đầu tư và lời giới thiếu để lựa 
chọn dụng cụ tài chính; bản báo cáo nhà đầu tư và sổ tay hướng dẫn người dùng.        

 
Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng da và giả da và không được xếp ở nhóm khác cụ 
thể là: túi đựng máy tính xách tay (không phải loại chuyên dụng đi kèm với máy tính xách 
tay), ví tiền, túi lưu danh thiếp, bìa sổ nhật ký bằng da thuộc, hộp đựng kính mắt bằng da 
thuộc và bìa bọc khung ảnh bằng da thuộc; da động vật, da sống; va li và túi du lịch; ô và 
dù; gậy chống; roi da, yên cương và yên cương ngựa; căp da; túi cho người leo núi; túi cho 
người cắm trại; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói/bao bằng da thuộc, để bao 
gói/túi nhỏ, bằng da thuộc, để bao gói; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi lưới dùng 
để đi mua sắm; túi cho thể thao; túi; túi dùng ở bãi biển; hộp đựng mũ bằng da thuộc; hộp 
bằng da thuộc hoặc giả da; hộp bằng sợi lưu hóa; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; gậy ba 
toong/gậy chống; ví đựng danh thiếp; hòm bằng da thuộc hoặc giả đa; vỏ bọc bằng da 
thuộc dùng cho lò xo/vỏ bọc bằng da thuộc dùng cho lò xo lá; da thuộc (da dê, cừu, sơn 
dương) không dùng cho mục đích làm sạch/da của dê, cừu, sơn dương không dùng cho 
mục đích làm sạch; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; bao ô; tấm phủ cho động vật/quần áo 
cho vật nuôi trong nhà; tay nắm của gậy chống/tay nắm của gậy ba toong; chăn phủ ngựa; 
dây đeo để giữ trẻ em; bao để móc chìa khóa; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; 
môletkin [giả da]; cặp chứa các vật dụng âm nhạc; túi cầm tay cho phụ nữ; ba lô/ba lô đeo 
trên vai; túi sách học sinh/túi đeo vai họe sinh; túi mua hàng; dây đeo vai [dây đai] bằng 
da thuộc/dây đeo qua vai bằng da/dây đeo vai bằng da thuộc/dây đai đeo vai bằng da 
thuộc; địu trẻ em; gậy dùng để leo núi/gậy leo núi; dây da thuộc/dây đai bằng da thuộc; 
va li; túi đựng dụng cụ bằng da thuộc (túi rỗng); va li dùng để đi du lịch; túi du lịch; bộ đồ 
du lịch [đồ da]; vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc/ vật trang trí bằng da dùng 
cho đồ đạc; va li [hành lý]; cái ô; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; ví bỏ túi; 
túi có bánh xe để đi mua hàng.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; tạp dề [trang phục]; khăn rằn [khăn quàng cổ] 
; dép tắm; mũ tắm; thắt lưng đựng tiền [trang phục]; áo nịt ngoài; mũ lưỡi trai [đồ đội 
đầu]; trang phục; quần áo thể dục; quần áo cho người đi xe đạp; áo váy; mũ che tai [trang 
phục]; giầy đá bóng/giầy để chơi đá bóng; đồ đi chân; găng tay [trang phục]; áo khoác 
ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; giầy tập thể dục; mũ; dải 
băng buộc đầu [trang phục]; áo vét [trang phục]; quần áo đan [trang phục] ; quần ống bó 
[đồ giữ ấm chân] vật giữ ấm chân; găng tay hở ngón; quần áo cho người lái xe môtô; ca 
vát; quần lót/quần đùi [trang phục]; áo pông-sô; áo sợi đan chui đầu/áo chui đầu [áo sợi 
đan chui đầu]; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; áo choàng mặc sau khi tắm; dép; sari [trang 
phục của phụ nữ ấn Độ]; xà-rông [trang phục của phụ nữ Mã lai]; khăn quàng cổ; khăn 
choàng; áo sơ mi; giày; áo sơ mi ngắn tay; váy; dép đi trong nhà; tất ngắn cổ; giầy thể 
thao; tất cao cổ; bộ quần áo; quần áo tắm/quần áo bơi; áo len dài tay; áo thu ngắn tay; 
quần dài; quần bơi/quần tắm; đồng phục; áo gilê có nhiều túi dùng cho người đi câu; lưỡi 
trai [đồ đội đầu]; áo mưa; bộ quần áo cho người lướt ván.     

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; 
quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; phổ biến các thông 
báo quảng cáo; cập nhật tài liệu quảng cáo; quảng cáo/rao hàng; đại lý quảng cáo/đại lý 
rao hàng; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; thông tin thương 
mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; phân tích giá thành; dịch vụ trả 
lời điện thoại cho chủ thuê bao vắng mặt; dịch vụ đánh giá kinh doanh; quản lý kinh 
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doanh công việc biểu điễn của nghệ sỹ; hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán đấu giá; dán áp 
phích quảng cáo quảng cáo ngoài trời; dịch vụ sổ sách kế toán/dịch vụ kế toán; kiểm toán 
kinh doanh; tư vấn tổ chức và quảng lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ 
chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý kinh doanh của những người hoạt 
động thể thao; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; biên tập thông tin vâo cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống 
hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy tính cho người khác; 
trưng bày sản phẩm; quảng cáo qua thư; dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất kinh 
doanh cao; văn phòng tuyển dụng lao động; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; quản lý tư 
liệu bằng máy tính; dự báo kinh tế; đại lý xuất - nhập khẩu; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp 
thương mại hoặc công nghiệp; đại lý thông tin thương mại; thông tin về thương mại; điều 
tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ lập hóa đơn; dịch vụ bố trí/sắp 
đặt cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; 
dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; nghiên cứu thị trường; marketing (tiếp thị); dịch vụ người mẫu 
phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến bán hàng; dịch vụ tóm lược tin tức; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hâng hoặc 
quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; chuẩn bị bảng tiền lương; dịch vụ sao 
chụp; thăm dò dư luận; xử lý văn bản; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ 
mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; sản xuất phim quảng 
cáo; quan hệ công chúng; công việc chuẩn bị cho cột quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng 
cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh/quảng cáo thương mại 
trên đài phát thanh; tuyển dụng nhân sự; cho thuê thiết bị và máy văn phòng; cho thuê 
máy sao chụp; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyến thông; sao chụp 
tài liệu; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ bản lẻ và bán sỉ chế phẩm dược, thú y và vệ sinh 
và đồ dùng y tế; bán lẻ và bán sỉ mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, hàng hóa viễn 
thông, máy tính, phần mềm máy tính, ứng dụng phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, 
thiết bị ngoại vi máy tính, xuất bản phẩm điện tử, dụng cụ y tế, xe cộ, máy móc, đồng hồ 
đeo tay, đồng hồ treo tường, ấn phẩm, sản phẩm bằng giấy, văn phòng phẩm, hàng hóa 
bằng da và giả da, túi, túi đựng hành lý, quần áo, đồ đội đầu và đồ đi chân; dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng cho người khác; phân phát hàng mẫu; dịch vụ thư ký; tìm kiếm nguồn tài 
trợ quảng cáo; lập các báo cáo thống kê kế toán; biên tập số liệu thống kê; lập bản khai 
thuế; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; quảng cáo trên truyền hình quảng cáo thương mại 
trên truyền hình; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ ghi chép lại; dịch 
vụ đánh máy; quản lý quá trình đặt hàng; tư vấn quản lý nhân sự; xử lý dũ liệu máy tính; 
quản lý dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và khuyến 
mãi; dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác); cung cấp thông tin bán hàng, kinh doanh, 
quảng cáo và khuyến mãi thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tập hơp lại, vì 
lợi ích của ngươi khác, các loại hàng hóa, cho phép khách hàng thuận lợi trong việc xem 
và mua các hàng hóa này từ một trang web mua bán hàng hóa trên mạng truyền thông 
toàn cầu và từ một cửa hàng bán buôn; dịch vụ kinh doanh liên quan đến biên tập và cho 
thuê danh sách địa chỉ thư; dịch vụ đặt mua hàng [cho người khác]; dịch vụ quản lý kinh 
doanh cho việc xử lý bán hàng được thực hiện trên mạng internet; dịch vụ thực hiện 
chương trình khách hàng trung thành hoặc kế hoạch khích lệ liên quan đến việc cung cấp 
lợi ích giá trị cho khách hàng; hỗ trợ quản lý kinh doanh; phân tích về quản lý kinh 
doanh; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.    

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ 
nhà ở [sở hữu bất động sản]; dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; quản lý các 
căn hộ cho thuê; định giá bất động sản; định giá đồ cổ; định giá các tác phẩm nghệ thuật; 
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định giá đồ trang sức quý; định giá tiền xu cổ/định giá tiền cổ; định giá tem; dịch vụ ngân 
hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; môi giới; môi giới tín chỉ các-bon; dịch vụ thanh toán nợ 
trước khi giải thể [dịch vụ tài chính]; đầu tư vốn/quỹ đầu tư; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]/ngân hàng hối đoái [tài chính]; thu tiền thuê nhà, bất động sản; tổ chức quyên góp 
từ thiện; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; văn phòng tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; 
dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; môi giới khách hànglmôi giới tùy chỉnh; dịch vụ thẻ ghi 
nợ; hãng thu hồi nợ/hãng đòi nợ thuê; dịch vụ tư vấn thu hồi nợ; đại lý bất động sản; quản 
lý bất động sản; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; ước lượng chi 
phí sửa chữa [đánh giá tài chính]; đánh giá tài chính gỗ thẳng/định giá tài chính gỗ thẳng; 
dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ cấp vốn; bảo hiểm hỏa hoạn; ước định 
giá trị tài chính/định giá tài chính để tính thuế; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ chuyển 
vốn bằng điện tử; bảo hiểm y tế; thuê mua tài chính; môi giới bất động sản; thông tin tài 
chính; thông tin bảo hiểm; trả góp; môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho 
thuê nông trại; cho vay theo bảo lãnh/cho vay có thế chấp; bảo hiểm sinh mạng; cho vay 
tài chính; quản lý tài chính; bảo hiểm hàng hải; dịch vụ đổi tiền; ngân hàng thế chấp; quỹ 
tương hỗ; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ quỹ dự trữ hưu bổng; cho thuê bất động sản; cho thuê 
văn phòng (bất động sản); cho thuê phòng ở/cho thuê căn hộ; dịch vụ trả lương hưu; dịch 
vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; môi giới chứng 
khoán/môi giới chứng khoán và trái phiếu; bảo đảm tài chính; dịch vụ bảng thị giá giao 
dịch chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; địch vụ bảo lãnh nợ/bảo lãnh bằng tiền 
cho hàng hóa lưu kho hải qua/bảo lãnh tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành 
ngân phiếu (séc) du lịch; ủy thác quản lý tài chính dịch vụ ủy thác tài sản (tài chính); ký 
gửi các dồ vật quý giá; kiểm tra ngân phiếu (séc thanh toán); dịch vụ quản lý vốn; lập kế 
hoạch tài chính; phân tích đầu tư, dịch vụ phân bổ danh mục vốn đầu tư; cung cấp thông 
tin liên quan đến lập kế hoạch tài chính, phân tích đầu tư tài chính, phân bổ danh mục vốn 
đầu tư và kiến nghị về lựa chọn công cụ tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch 
vụ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ cho vay tiêu dùng; dịch vụ tư vấn chuyên 
nghiệp liên quan đến bảo hiểm, tài chính, lương hưu, tiền trả hằng năm, bất động sản, và 
đầu tư; thuê mua tài chính giá rẻ; môi giới bất động sản; định giá ô tô; cung cấp thông tin 
thuế; dịch vụ tài chính liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết  hoặc chương 
trình ưu đãi; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể 
trên. 

 

Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ phát chương trình truyền thanh; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ 
truyền hình cáp; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung cấp 
phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ 
viễn thông]; truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; thư điện tử; gửi tin nhắn; hãng thông 
tấn/dịch vụ điện báo; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện 
liên lạc điện tử khác]; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp các diễn đàn trực tuyến; cho thuê máy fax; cho 
thuê modem; cho thuê thiết bị viễn thông; cho thuê điện thoại; truyền qua vệ tinh; cho 
thuê thiết bị gửi tin nhắn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cung cấp các kênh viễn 
thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ 
hội thảo từ xa/ dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; truyền điện báo; thông tin liên lạc 
bằng điện báo; dịch vụ điện báo; dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại; 
dịch vụ tê-lếch; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền bản fax; truyền tập tin 
số; dịch vụ hội thảo qua video; dịch vụ hộp thư thoại; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
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không dây; cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu để tra cứu và truy lại thông 
tin, dữ liệu, trang web và các tài nguyên sẵn có trên mạng máy tính; cung cấp cho người 
sử dụng quyền truy cập cơ sở dữ liệu máy tính chứa các xuất bản phẩm và dữ liệu điện tử 
thông qua mạng máy tính cho mục đích xử lý và/hoặc hiển thị; cung cấp cho người sử 
dụng quyền truy cập máy tính từ xa chứa các xuất bản phẩm điện tử, bảng tin điện tử, cơ 
sở dữ liệu và thông tin có thể truy cập thông qua máy tính; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung 
cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí; hoạt động thể thao và văn hóa; 
trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu 
diễn; xuất bản sách; trại huấn luyện thể thao; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng 
bạc; cho thuê phim chiếu bóng cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim/giới thiệu 
phim trình chiếu; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; sắp xếp 
và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức các 
cuộc thi đấu thể thao; sắp xếp và tiến hành buổi hoâ nhạc; điều hành các lớp thể dục thể 
hình; sắp xếp và tiến hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành đại hội; khoá đào tạo từ xa; dịch 
vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ vũ trường; dịch vụ lồng tiếng; dàn dựng băng hình; khảo 
thí giáo dục; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; dịch vụ hoạt náo viên; 
dịch vụ giải tríldịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn 
hoá; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức 
khỏe]; thông tin giáo dục; thông tin giải trí; thông tin về nơi giải trí; dịch vụ phiên dịch 
viên; dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích quảng cáo; trình diễn các buổi biểu diễn 
trực tiếp; tổ chức quay giải xổ số; chụp ảnh dưới dạng vi phim; cho thuê máy chiếu phim 
và phụ tùng của máy chiếu phim; cung cấp các tiện nghi bảo tàng [dùng cho việc giới 
thiệu, trưng bày]; dịch vụ sáng tác nhạc; nhà hát ca múa nhạc; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc 
giải trí ban đêm; dịch vụ dàn nhạc giao hưởng; tổ chức các buổi khiêu vũ; tổ chức trình 
diễn [dịch vụ ông bầu]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn 
luyện thể dục thể hình]; phóng viên ảnh; nhiếp ảnh; giáo dục thể chất; lập kế hoạch cho 
buổi tiệc [giải trí]; sản xuất phim trên băng hình; sản xuất nhạc; cung cấp tiện nghi thể 
thao; cung cấp dịch vụ hát Karaoke; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; giải trí qua truyền thanh; sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng thu âm; cung cấp tiện nghi giải 
trí; cho thuê thiết bị âm thanh; cho thuê máy quay hình/cho thuê máy quay video; cho 
thuê sân bãi thể thao; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ viết kịch bản phim, kịch; sắp xếp 
và tiến hành hội thảo; dịch vụ trường học [đào tạo]; sản xuất chương trình biểu diễn; cho 
thuê thiết bị ghi âm thanh; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; dịch vụ bấm thời gian cho 
các cuộc thi đâu thể thao; cho thuê các tiện nghi sân vận động; dịch vụ trường quay; dịch 
vụ ghi phụ đề cho phim, sách; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; giảng dạy dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy dịch vụ dạy dỗ dạy học; giải trí trên truyền hình; xuất bản văn 
bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn 
bản quảng cáo; trình diễn sân khấu; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; đào tạo thực hành 
[thao diễn]; dịch vụ dịch thuật; cho thuê băng video; dịch vụ ghi băng video; đào tạo lại 
nghề; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]; xuất bản biểu đồ, hình ảnh và ảnh chụp; 
sắp xếp, tiến hành, đăng cai tổ chức, tổ chức và cung cấp hội thảo và hội thảo bằng 
phương tiện kỹ thuật số podcast cho phép truyền âm thanh và hình ảnh qua mạng intemet; 
lập đề cương cho các khóa đào tạo, bài kiểm tra và văn bằng; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
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lập đề cương cho các khóa đàc tạo; phiên dịch; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông 
tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ nghiên cứu và thiết kế có liên quan 
đến khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 
triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn kiến trúc; kiến trúc; nghiên cứu về vi 
khuẩn; kiểm định [đo lường]; phân tích hoá học; nghiên cứu hoá học; nghiên cứu ngành 
hóa học; thử nghiệm lâm sàng; dịch vụ làm mưa nhân tạo; dịch vụ lập trình máy tính; dịch 
vụ cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; 
bảo dưỡng phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ sao chép các 
chương trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển đổi dữ liệu máy 
tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; thiết kế trang 
trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế hệ thống máy tính; 
số hoá tư liệu [quét]; kiểm tra và phân tích năng lượng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết 
kiệm năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dự báo thời 
tiết; thông tin khí tượng; phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ tư vấn công 
nghệ thông tin [IT]; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; đo đạc đất đai khảo sát đất đai; 
tạo lập và duy trì trang web cho ngườí khác; nghiên cứu về cơ khí; giám sát hệ thống máy 
tính nhờ truy cập từ xa; phân tích cho lĩnh vực khai thác dâu mỏ; dịch vụ thiết kế bao bì; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút; kiểm soát chất 
lượng; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai các sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu khoa học; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ cho thuê máy chủ; cho thuê máy chủ đặt trang 
tin điện tử; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế 
phần mềm máy tính [SaaS]; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; trắc địa; nghiên cứu 
kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thử nghiệm xe cộ [kiểm tra trên đường]; phân tích 
nước; tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ bảo mật cho máy tính; dịch vụ máy tính liên quan 
đến hệ thống phân tích tài chính; dịch vụ máy tính liên quan đến tương tác giữa phần cứng 
và phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm ứng dụng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc 
tạo ra các chỉ mục của thông tin, trang web và tài nguyên trên mạng máy tính; biên tập 
nội dung cho trang web trên internet bao gồm thiết kế, vẽ và viết bài thuê; tạo lập và duy 
trì trang web; phát triển cơ sở dữ liệu trên máy tính; cho thuê ngắn hạn và dài hạn các bộ 
phận máy tính và dữ liệu máy tính; tạo lập, biên tập và duy trì đăng ký tên miền; ghi mã 
và giải mã máy tính và các tín hiệu điện tử;  dịch vụ nghiên cứu liên quan đến kiểm tra và 
đánh giá sức khỏe và an toàn nghề nghiệp; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin 
liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ y tế dự phòng; dịch vụ trị liệu 
bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; phòng tắm công cộng dùng cho 
mục đích vệ sinh; phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; dịch vụ ngân hàng máu; chữa bệnh bằng 
phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chữa răng; thiết kế cảnh quan 
vườn hoa và công viên; dịch vụ cấy tóc; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước 
khoáng nóng; trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; nhà nghỉ dưỡng bệnh/nhà 
nghỉ dưỡng bệnh cho người cao tuổi; bệnh xá; nhà tế bần; bệnh viện; dịch vụ thụ tinh 
trong ống nghiệm; xoa bóp; dịch vụ trợ giúp y tế; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ đỡ đẻ; 
dịch vụ hộ lý, chăm sóc y tế; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn 
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thuốc; cố vấn về lĩnh vực dược học; vật lý trị liệu liệu pháp vật lý; dịch vụ của chuyên gia 
tâm lý; dịch vụ phục hồi chức năng dành cho bệnh nhân lạm dụng chất gây nghiện dịch 
vụ thẩm mỹ viện; viện điều dưỡng; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tẳm nắng; phẫu thuật tạo 
hình; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trang điểm; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên 
quan đến sống khỏe, thói quen ăn uống có lợi cho sức khỏe, dinh dưỡng, chế độ ăn kiêng 
và tập thể dục; dịch vụ khám sức khỏe; dịch vụ sức khỏe tinh thần; dịch vụ tư vấn chăm 
sóc sức khỏe; khảo sát, biên tập tài liệu, cung cấp và phổ biến thông tin liên quan đến 
sống khỏe, thói quen ăn uống có lợi cho sức khỏe, dinh dưỡng, chế độ ăn kiêng và tập thể 
dụe; khảo sát đánh giá sức khỏe; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ kể trên.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ cá nhân 
và xã hội do người khác thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân; dịch vụ môi giới nhận 
con nuôi; vệ sĩ cho cá nhân; li-xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]; tư vấn về an 
ninh; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ hỏa táng; hãng thám tử; dịch vụ đăng ký tên miền 
[dịch vụ pháp lý]; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; mai táng; nghiên cứu phả hệ; dịch 
vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; điều tra về người được nghi là 
mất tích; điều tra thông tin cá nhân; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; mở 
khóa an toàn; quản lý quyên tác giả; dịch vụ hòa giải; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh 
báo an ninh; dịch vụ mạng xã hội; li-xăng dữ liệu kỹ thuật số, hình ảnh tĩnh, hình ảnh 
động, âm thanh và văn bản; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ kể trên.  
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và chất tẩy trắng dùng cho giặt là; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh 
răng; chế phẩm làm thơm không khí; dầu hạnh nhân; xà phòng hạnh nhân; sữa hạnh nhân 
dùng cho mỹ phẩm; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; đá phèn [chất làm se]; 
hổ phách [nước hoa]; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể] ; hương liệu [tinh 
dầu]; tro núi lửa để làm sạch; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu hồi; dầu 
thơm không dùng cho mục đích y tế; vỏ cây thạch kiềm dùng để giặt; muối để tắm không 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; thuốc nhuộm râu; dầu thơm 
bergamot; muối để tẩy trắng; chế phẩm tẩy trắng [làm phai mâu] dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; tinh dầu ete; Dầu ete tinh dầu; mỹ phẩm dùng cho lông mày; lông mi giả; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; chất dính để cố định lông mi giả; chất dính dùng để 
gắn tóc giả; hương liệu dùng cho bánh ngọt [tinh dầu] ; chất nền dùng cho nước hoa; chiết 
xuất của hoa (nước hoa); xà phòng chống đổ mồ hôi chân; geraniol (dùng trong ngành 
nước hoa và hương liệu); thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc chế phẩm tạo sóng tóc; 
keo xịt tóc; heliotropin; thuốc nhuộm dùng cho mục đích mỹ phẩm, từ lá móng; hyđro 
peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương thơm để thắp; ionon [nước hoa]; dầu hoa 
nhài; nước javen; gel (từ dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương, nhang; bộ mỹ 
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phẩm; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; nước oải hương; dầu oải hương; tinh dầu chanh; túi 
nhỏ làm thơm đồ vải (quân áo, đồ trải giường, khăn bàn); chất làm bóng môi; son môi; 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chế 
phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; đồ trang điểm (mỹ phẩm); thuốc bôi lông mi mắt 
(mát-ca-ra); mặt nạ làm đẹp; gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; xà phòng có 
chứa thuốc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; tinh chất bạc hà [tinh dầu]; bạc hâ 
để sản xuất nước hoa; nước xúc miệng, không dùng cho mục đích y tế; xạ hương [sản xuất 
nước hoa]; chế phẩm để chăm sóc móng; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; móng 
(tay, chân) giả; chế phẩm đánh bóng; kem đánh bóng; giấy đánh bóng; đá để đánh bóng; 
sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; hỗn hơp thơm làm từ cánh hoa khô và 
hương liệu [chất thơm] ; phấn trang điểm; dá bọt; bột nhão dùng cho da liếc dao cạo; dầu 
hoa hồng; safrôn (dùng làm dầu thơm, xà phòng); gỗ thơm; nước thơm; dầu gội đầu; đá 
cạo râu [chất làm se]; xà phòng cạo râu; chế phẩm cạo râu; chế phẩm làm sáng bóng [chất 
làm bóng]; kem đánh giày; sáp đánh giày; chế phẩm làm bóng giày; sáp, xi dùng cho thợ 
giày; silic cacbua [chất mài mòn]; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ 
phẩm giúp cho người thon thả; đá để làm nhẵn; chế phẩm để làm nhẵn; xà phòng; xà 
phòng làm sáng bóng vải, sợi hàng dệt; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; miếng 
ngậm làm thơm mát hơi thở; chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]; chế phẩm chống nắng; 
miếng gạc [đồ vệ sinh thân thể, đồ trang điểm] bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm phấn rôm dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; teepen [tinh dầu]; nước thơm để xức sau khi 
tắm; chế phẩm để vệ sinh thân thể; hình dán nghệ thuật dùng cho mục đích mỹ phẩm.        

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
và chất ăn kiêng phù hơp cho y tế hoặc thú y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người và động vật; cao dán và vật liệu băng bó cho mục đích y tế; vật liệu để 
hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt động vật có hại; chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ.          

 

Nhóm 07: Máy móc và máy công cụ; động cơ và đầu máy (không dùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ); bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ); nông cụ không thao tác thủ công; máy ấp trứng; máy bán hàng tự động.    

 
Nhóm 09: Thiết bị khoa học cho chương trình máy tính, xuất bản phẩm điện tử (có thể tải 
xuống được), máy tính và phần mềm máy tính; dụng cụ khoa học; thiết bị và dụng cụ 
hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), 
cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật 
số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng tiền xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý 
dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị dập lửa; thiết bị âm thanh báo 
động máy báo động bằng âm thanh; ăng ten ăng ten thu phát sóng vô tuyến; nhật ký điện 
tử; thiết bị báo động; chuông báo cháy; máy đo độ cao; bộ khuếch đại âm thanh; máy trả 
lời tự động; tấm che chống chói mắt tấm chắn chống lóa mắt; kính chống lóa mắt; thiết bị 
chống nhiễu [điện]; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; 
túi chuyên dụng dựng máy tính xách tay; dụng cụ đo khí áp; thiết bị nạp ắc quy; chuông 
điện báo động; chuông báo hiệu; chuông [thiết bị báo động]; ống nhòm; áo vest chống 
đạn; áo gilê chống đạn; đĩa máy tính; máy tính; máy quay video xách tay có kèm theo bộ 
phận ghi hình; máy quay phim; máy ảnh [chụp ảnh]; thẻ từ được mã hóa; phim hoạt hình; 
hộp đựng kính đeo mắt/hộp đựng kính đeo mắt không gọng; máy cát sét; dây treo trang trí 
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điện thoại di động; dây xích đeo của kính mắt/dây xích của kính đeo mắt không gọng; 
thiết bị sạc cho pin điện; chip [mạch tích hợp]; máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; 
đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian]; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng 
chống bức xạ và phòng chống cháy; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; cơ cấu 
vận hành bằng đồng xu cho máy thu hình; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; bộ chuyển 
mạch điện; máy đọc đĩa compắc; máy so mẫu; la bàn [dụng cụ đo]; la bàn chỉ hướng; thiết 
bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; bàn phím máy vi tính; chương 
trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình trò chơi trên máy tính; máy in để dùng 
với máy vi tính; hộp đựng kính áp tròng; dụng cụ cho lĩnh vực vũ trụ; máy gia tốc cộng 
hưởng từ; buồng tối [nhiếp ảnh]; thiết bị để xử lý dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính; vật 
mang dữ liệu quang học; bộ tách sóng; bộ dò khói; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; 
máy đọc để viết chính tả; khung cho ảnh kỹ thuật số; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa compắc 
[bộ nhớ chỉ đọc]; đĩa quang; đĩa từ; thiết bị đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách; bộ 
quần áo lặn; thiết bị định lượng/dụng cụ đo liều lượng; nhạc chuông có thể tải về được 
dùng cho điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải 
về được; ổ đĩa cho máy vi tính; chuông cửa điện; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; nhãn 
điện tử cho hàng hoá; thiết bị mã hoá từ tính; thiết bị để phóng đại [nhiếp ảnh]; dây nhỏ 
đeo kính mắt/dây của kính đeo mắt không gọng; thiết bị biên tập cho phim điện ảnh lthiết 
bị dùng để biên tập lại phim đã quay; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; thiết bị dập lửa; gậy 
dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; bơm cứu hỏa; chăn dập lửa; đèn chớp [nhiếp 
ảnh]; đĩa mềm; thiết bị phân tích thực phẩm; quần áo bảo hộ chống lửa; thiết bị định vị 
toàn cầu; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; găng tay cho thợ lặn; tai nghe; thiết bị 
điều chỉnh nhiệt; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 
cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp; thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; 
vòng đeo tay từ tính đã được mã hoá dùng để nhận dạng; thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị 
chỉ báo định lượng; bộ chỉ báo tốc độ; mạch tích hợp; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông 
minh]/thẻ thông minh [thẻ mạch thích hợp]; thiết bị liên lạc; giao diện [cho máy tính]; 
máy hát tự động máy hát tự động vận hành bằng đồng xu; máy hát tự động cho máy tính; 
bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; vật đệm đầu gối cho người lao động; đèn quang 
học; đèn chiếu cho phim đèn chiếu; máy tính xách tay; thiết bị tạo laze không cho mục 
đích y tế; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; phao cứu sinh; áo phao cứu sinh; đai an toàn; bè cứu 
sinh; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; đèn đi ốt phát quang [LED]; khoá điện; máy đo tốc 
độ [dụng cụ đo]; loa; băng từ; dây từ; nam châm; nam châm trang trí; kính lúp [quang 
học]; la bàn đi biển; mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ của thợ lặn; máy móc và dụng cụ để thử 
nghiệm vật liệu; dụng cụ đo lường; thiết bị đo; thiết bị đo, bằng điện; dụng cụ đo; biển 
báo hiệu cơ học; dụng cụ khí tượng; micrô; bộ vi xử lý; dụng cụ đo khoảng cách đã đi 
dùng cho phương tiện giao thông hay xe cộ/đồng hồ ghi cây số cho xe cộ; mô đem; máy 
đếm và phân loại tiền; thiết bị giám sát, dùng điện; màn hình [phần cứng máy vi tính]; 
công cụ giám sát [chương trình máy tính]; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết 
bị và dụng cụ hàng hải thiết bị báo hiệu hàng hải; dụng cụ hàng hải; tín hiệu bằng đèn 
neon; lưới bảo hộ phòng ngừa tal nạn; lưới bảo hiểm/lưới cứu hộ; máy tính notebook; 
bảng thông báo điện tử; dụng cụ quan sát sợi quang [dây dẫn tia sáng]/sợi quang học [sợi 
dẫn tia sáng]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị đếm bước chân; bút điện tử [thiết 
bị hiển thị]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; kính tiềm vọng; máy quay đĩa/đĩa ghi âm thanh; 
thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]: thiết bị điện báo truyền ảnh; máy đọc 
đĩa DVD; máy tính bỏ túi; thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng; máy nghe nhạc cầm 
tay; thiết bị đo chính xác; máy báo hiệu tự động sự mất áp lực trong các lốp hơi/thiết bị 
báo hiệu tự động sự tụt áp trong lốp xe cộ; nút chỉ báo áp lực cho van; thiết bị đo áp 
suất/áp kế; thiết bị đo áp lực; bộ chỉ báo áp suất; mạch in; bảng mạch in; máy dò cho mục 
đích khoa học; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]/thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy 
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tính]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; màn hình chiếu; thiết 
bị chiếu hình; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; xuất bản phẩm điện tử, có 
thể tải xuống; máy dập thẻ cho văn phòng; thiết bị rađa; máy nhắn tin vô tuyến điện; thiết 
bị tia X dùng cho mục đích công nghiệp; máy thu thanh; máy thu thanh trên xe cộ; bộ 
thiết bị điện báo vô tuyến; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; thiết bị an toàn giao thông 
đường sắt; bộ đọc mã vạch; máy đọc ký tự quang; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; ống nghe 
điện thoại; máy thu thanh và thu hình; máy quay đĩa; đĩa phản quang cho trang phục, để 
phòng ngừa tai nạn giao thông; thiết bị điều chỉnh điện; rơle điện; hệ thống điện cho việc 
điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín 
hiệu; thiết bị điều khiển từ xa; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt nạ phòng độc 
[không dùng cho hô hấp nhân tạo]/mặt nạ phòng độc [không dùng cho hô hấp nhân tạo]; 
biến trở; tín hiệu giao thông loại phản quang hoặc cơ học; que dò của người tìm mạch 
nước; thước [dụng cụ đo]; thiết bị đo độ đường; vải nhựa cứu hộ; dụng cụ đo độ mặn của 
nước; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; cân; 
máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; đèn báo 
hiệu; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; còi báo hiệu; thiết bị truyền phát tín hiệu 
điện tử; biển báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; biển báo hiệu, phản quang; còi báo hiệu; 
thiết bị đo độ dày của da; máy chiếu kính ảnh thiết bị chiếu phim dương bản; thiết bị hiển 
thị độ dốc máy đo độ nghiêng thiết bị chỉ báo độ dốc; bít tất, sưởi bằng điện; vật ghi âm 
thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết 
bị định vị bằng âm thanh; dây dò độ sâu; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính 
đeo mắt; kính đeo mắt [quang học]; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị đo tốc 
độ [nhiếp ảnh]; bộ điều chỉnh tốc độ của máy quay đĩa; thước ni vô đo mức thăng bằng; 
kính bảo hộ cho thể thao; hệ thống phun nước dùng cho cứu hoả; thiết bị lái tự động, dùng 
cho xe cộ; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; kính xem hình nổi; thiết bị xem 
hình nổi; dải băng ghi âm thanh; kính quang phổ; kính râm; máy ghi băng; thiết bị băng 
từ [cho máy vi tính]; thiết bị khử từ cho băng từ; thiết bị giảng dạy; điện thoại; máy truyền 
phát điện thoại; điện thoại di động; máy telex/máy in từ xa; máy phóng đại chữ; thiết bị 
thu hình; máy rút tiền tự động (ATM); thiết bị chỉ báo nhiệt độ; thiết bị chỉ báo nhiệt độ, 
không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đầu cuối [điện]; hệ thống phòng trộm, chạy điện; 
nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; máy điều nhiệt; máy điều nhiệt dùng cho xe cộ; 
thiết bị phân phối vé; bộ chuyển mạch định thời gian tự động; thiết bị ghi thời gian; thiết 
bị đếm tự động; thiết bị đèn tín hiệu giao thông [thiết bị báo hiệu]; thiết bị truyền phát 
[viễn thông]; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; phim dương bản [nhiếp ảnh]/phim 
dương bản [nhiếp ảnh]; bộ thu phát sóng; niệu kế; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); thiết bị 
dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị ghi hình; băng ghi hình; hộp đựng 
băng trò chơi viđêô; màn hình viđêô; điện thoại hình; băng viđêô; bộ ngắm nhiếp ảnh; vôn 
kế; máy để bỏ phiếu; miếng bán dán cho mạch tích hợp; máy thu và phát vô tuyến xách 
tay; biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; máy cân; thiết bị và dụng cụ để 
cân; ống chỉ hướng gió; cột ăng ten vô tuyến; dây điện thoại; giá đỡ cổ tay khi sử dụng 
máy vi tính; ống tia X không dùng cho mục đích y tế; thiết bị tia X không dùng cho mục 
đích y tế; máy chụp tia X, không dùng cho mục đích y tế; hệ thống và thiết bị phát tia X, 
không dùng cho mục đích y tế; thiết bị bảo hộ phòng chống tia X, không dùng cho mục 
đích y tế; phần cứng máy tính, phần mềm hệ thống, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy 
tính; chương trình phần mềm cho điện thoại di động, máy tính bảng, thiết bị cầm tay và 
máy tính; phần mềm máy tính được cung cấp trên Internet; thiết bị trả lời tự động dùng 
cho thiết bị liên lạc; thiết bị mã hóa; thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; băng thu thanh, 
đĩa mềm, đĩa CD ROMS và DVD ROMS; chương trình lưu trữ dữ liệu; máy tính chủ; vỏ 
(case) máy tính; thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, 
tranh, ảnh và/hoặc âm thanh; thiết bị và dụng cụ máy tính và điện tử dùng cho việc ghi nợ 
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và/hoặc ghi có tài khoản tài chính và/hoặc cho việc thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ; 
bộ phận và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân tay giả, mắt và 
răng giả; vật dụng chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương; gối khí đùng cho mục đích y 
tế; đệm lót khí dùng cho mục đích y tế; đệm khí, cho mục đích y tế; mặt nạ gây mê; băng 
để băng bó các khớp xương [dùng trong giải phẫu]/băng để hỗ trợ băng bó; băng đàn hồi 
để băng bó; băng treo để băng bó; băng để băng bó đầu gối; máy xoa bóp đặt trên giường; 
giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; thiết bị thử máu; bơm dùng để hút sữa mẹ; 
bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; áo chẽn nịt bụng; nạng chống cho 
người tàn tật; đệm lót cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; dụng cụ 
châm cứu dùng điện; máy ghi điện tim; điện cực dùng cho y tế; bình sữa cho trẻ em bú; 
vật dụng đỡ cho bàn chân bẹt; miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi chân; đồ đạc được 
chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế; máy trợ thính; dụng cụ bảo vệ thính giác; ống hít 
(dụng cụ làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít); dụng cụ tiêm chích cho mục 
đích y tế; đèn cho mục đích y tế; thiết bị chiếu tia laze cho mục đích y tế; thìa dùng để 
uống thuốc; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị dò 
cho mục đích y tế; máy đo nhịp tim; bơm cho mục đích y tế; thiết bị chiếu tia X quang 
cho mục đích y tế; màn hình X quang cho mục đích y tế; thiết bị phục hồi chức năng cơ 
thể dùng cho mục đích y tế; đế giây chỉnh hình; thiết bị đo mạch/thiết bị đo áp lực máu 
trong động mạch thiết bị đo huyêt áp; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; mô cấy dùng trong 
phẫu thuật [vật liệu nhân tạo]; ống tiêm; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; thiết bị 
báo nhiệt độ, dùng cho mục đích y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; vật dụng cấp 
nhiệt cho mục đích cấp cứu; nhiệt kế cho mục đích y tế; bình phun hơi cho mục đích y 
tế/thiết bị phun cho mục đích y tế; bộ phận và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên.       

 
Nhóm 12: Xe cộ; thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước; thiết bị, 
máy móc và dụng cụ hàng không; máy bay; phương tiện giao thông trên không; túi khí 
[thiết bị an toàn cho ô tô]; thiết bị bay; thủy phi cơ; xe cứu thương; thiết bị chống trộm 
dùng cho xe cộ; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; mui xe ô tô; xích ô tô; lốp ô tô [săm 
lốp]; thân xe ô tô; mui xe đẩy trẻ em; khí cầu; xà lan; xe đẩy bằng tay; vỏ bọc cho ghế xe 
cộ; ghế bật cho phi công nhảy dù dùng cho phương tiện hàng không; mui cho xe cộ; túi 
dụng cụ để sửa chữa săm xe; săm cho xe đạp; cái chắn bùn; cơ cấu chống trượt cho lốp xe 
cộ; đủ để nhảy dù; bàn đạp cho xe đạp; đầu máy toa xe cho đường sắt; bánh lái; bậc lên 
xuống của xe cộ; vỏ bọc yên xe đạp hoặc xe máy; túi đeo sau yên xe đạp; yên xe đạp hoặc 
xe máy; đai an toàn cho ghế ngồi xe cộ; xe máy bánh nhỏ [xe cộ]; chân vịt cho tàu 
thuyền; cánh quạt (máy bay); chân vịt cho tàu thủy; mái chèo đôi; mái chèo phía đuôi tàu; 
thủy phi cơ; ghế bảo hiểm cho trẻ em trong xe cộ; ghế ngồi của xe cộ; xéc măng phanh 
cho xe cộ; khung gỗ cho tàu thủy; tàu thủy; xe máy chạy trên tuyết; túi bọc bánh xe ô tô 
dự phòng/túi bọc lốp xe ô tô dự phòng; túi bọc lốp xe ô tô dự phòng; xe ô tô thể thao; xe 
cộ chạy bằng điện; tàu vũ trụ; xe đông lạnh; xe quân sự dùng để vận chuyển; xe cộ cho 
việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; xe cộ chạy trên đệm 
khí; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; thuyền buồm; bộ phận và phụ kiện 
của các sản phẩm kể trên.       

 

Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý và hàng hóa bằng kim loại quý hoặc 
bọc bằng kim loại quý, không bao gồm trong nhóm khác; đồ trang sức, đá quý; đồng hồ 
và dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; hợp kim của kim loại quý; mỏ neo [dùng trong 
sản xuất đồng hồ]; đồng hồ nguyên tử; huy hiệu bằng kim loại quý; hộp dây cót [dùng 
trong sản xuất đồng hồ]; trâm gài đầu [đồ trang sức]; tượng bán thân bằng kim loại quý; 
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hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ; hộp đựng đông hồ [trưng bày]; dây chuyền [đồ 
trang sức]; dây chuyền đeo đồng hồ; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức]; dụng cụ đo thời 
gian [đồng hồ] ; đồng hồ bấm giây; dụng cụ bấm giờ; đồng hồ tích hơp chức năng chỉ thời 
gian ở nhiều địa điểm; kẹp cài caravat; vỏ đồng hồ; đồng hồ treo tường; đồng hồ treo 
tường và đồng hồ đeo tay chạy điện; bộ máy đồng hồ; đồ trang sức có tráng men; đồng 
tiền xu; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng] 1 đồng hồ tích hơp nhiều 
chức năng; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý tượng nhỏ bằng kim loại quý; vàng thô hoặc 
vàng dát mỏng; dây vàng [đồ trang sức]; kim đồng hồ [dùng cho sản xuất đồng hồ]; thỏi 
kim loại quý; iriđi (kim loại quý); đồ châu báu; hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ] hộp 
đựng đồ kim hoàn [hộp nhỏ]; vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang giả rẻ tiền] ; khuy măng 
sét; huy chương; bộ phận chuyển dộng của đồng hồ; đồ trang trí [đồ kim hoàn]; đồ trang 
trí cho mũ bằng kim loại quý; ghim cài để trang sức; cái ghim [đồ trang sức]; ghim cài ca 
vát; rhodium (kim loại quý); nhẫn [đồ trang sức]; tượng bằng kim loại quý; đồng hồ bấm 
giờ; đồng hồ mặt trời; đồng xu lưu niệm; dây đồng hồ đeo tay dây cho đồng hồ đeo tay; mặt 
kính của đồng hồ mặt kính đồng hồ; vỏ đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi; đồng hồ đeo tay.    

 

Nhóm 16: Giấy, các tông; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; chất dính cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ; bút lông để vẽ; máy đánh chữ và đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị); vật liệu bằng chất 
dẽo dùng để bao gói (không bao gồm trong nhóm khác); chữ in; bản in đúc; tấm bằng 
giấy hoặc chất dẽo thấm hút dùng để gói thực phẩm; máy in địa chỉ; băng dính cho mục 
đích văn phòng phẩm hoặc gia dụng; chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc 
gia dụng; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc các tông; tập anbom vở trang rời; niên giám; thẻ 
thông báo [văn phòng phẩm]; màu nướcl màu nước [để vẽ]; đĩa đựng màu nước cho họa 
sỹ; tập bản đồ; túi giấy hình nón; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc bằng chất dẻo, 
dùng để bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; bi dùng cho bút bi; yếm dãi của trẻ em 
bằng giấy; bìa cặp để kẹp tài liệu; dải kim loại hoặc chất dẻo giữ gáy sách [vật liệu đóng 
sách]; máy và thiết bị đóng sách [thiết bị văn phòng]; thiết bị đóng sách; vật dụng chặn 
giữ sách không bị đổ; cuốn sách nhỏ; vật dụng đánh dấu trang sách; sách; vỏ bọc chai 
bằng các tông hoặc giấy; bao bì chai bằng các tông hoặc giấy; nơ giấy; hộp bằng các tông 
hoặc giấy; lịch; bìa cứng; vật phẩm bằng các tông; danh thiếp/biểu đồ; catalô; bìa bọc 
quyển séc; vải dùng để đóng sách; vải đóng sách; tấm lót bình, cốc bằng giấy; truyện 
tranh; băng và thẻ bằng giấy dùng để ghi các chương trình máy tính; bìa [văn phòng 
phẩm]/giấy bọc [văn phòng phẩm]; đồ đựng kem bằng giấy; biểu đồ; bìa tệp hồ sơ [văn 
phòng phẩm]; kẹp tài liệu [văn phòng phẩm]; tập giấy vẽ; đinh ấn để đính giấy vẽ vào bàn 
vẽl đinh ấn; bảng vẽ; vật liệu vẽ; dụng cụ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; bút vẽ; giấy cho máy điện 
tâm đồ; tranh khắc; phong bì [văn phòng phẩm]; vật dụng xóa bảng viết; bản khắc axit; 
khăn lau mặt bằng giấy; bức tượng nhỏ bằng giấy; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn 
phòng]; cờ bằng giấy; tờ rơi; bìa cứng đã gập bằng giấy/bìa bọc sách bằng giấy; dụng cụ 
gập giấy [đồ dùng văn phòng]; mẫu tờ khai, in sẵn; bút máy; giá khay sắp chữ [ngành in]; 
quả địa cầu; bản in đồ họa; ảnh biểu diễn đồ họa; thiếp chúc mừng; băng phết gôm [văn 
phòng phẩm]; vải hồ gôm cho mục đích văn phòng; máy in bản viết; lát cắt mô cho mục 
đích giảng dạy; bìa giữ hộ chiếu; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để bao gói 
thực phẩm; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; bảng danh mục; vật dụng dÓ cắm bút; lọ mực; 
nhãn, không bằng vải; sổ sách kế toán; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản; tạp chí [định 
kỳ]; giấy lót dùng để sao nhiều bản [văn phòng phẩm]; sổ tay hướng dẫn/sách hướng dẫn; 
bản đồ địa lý; bút đánh dấu [văn phòng phẩm]; miếng lót bằng giấy hoặc các tông dùng 
cho cốc vại uống bia; vật dụng làm ẩm cho bề mặt có phủ chất dính [đồ dùng văn phòng]; 
thiết bị cho khung ảnh chụp; thiếp chúc mừng có nhạc; khăn giấy để tẩy trang/khăn giấy 
dùng để tẩy trang; khăn ăn bằng giấy; bản tin; báo chí; ngòi bút; ngòi bút bằng vàng; sổ 
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tay; chữ số [mẫu chữ số]; thiết bị đục lỗ dùng cho văn phòng; đồ dùng văn phòng trừ đồ 
đạc; tranh in dầu; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; tập giấy viết thư/bảng viết; hộp màu vẽ 
[đồ dùng học sinh]; khay đựng màu vẽ; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; sách 
mỏng; máy vẽ truyền [dụng cụ vẽ]; giấy; tờ giấy [văn phòng phẩm]; hộp bút/hộp để đựng 
bút; dụng cụ chùi ngòi bút; ống cắm bút chì; ống đựng ruột bút chì; bút chì; quản bút; bút 
[đồ dùng văn phòng]; tạp chí xuất bản định kỳ; bản khắc ảnh; ảnh chụp [được in]; tranh 
ảnh; áp phích bằng giấy hoặc các tông; tấm lót bằng giấy; áp phích quảng cáo; ấn phẩm; 
tờ quảng cáo; xuất bản phẩm dạng in; dụng cụ đục lỗ [đồ dung văn phòng]; giấy cho ảnh 
chụp X quang; phiên bản đồ họa; dải băng giấy; thước vuông góc; thước vẽ; đồ dùng cho 
trường học [văn phòng phẩm]; cái nạo [tẩy] cho văn phòng; biển hiệu bằng giấy hoặc 
bằng các tông; giấy bạc; bút chì đá; sách bài hát; ống cuộn cho ruy băng mực; miếng đệm 
dùng để đóng dấu; vật dụng giữ con dấu; con dấu địa chỉ; con dấu [đóng dấu]; hộp đựng 
con dấu; ống cắm bút và bút chì; dụng cụ dập ghim [đồ dùng văn phòng]; hồ dán bằng 
tinh bột cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu bao gói làm từ tinh bột; giấy dính 
[văn phòng phẩm]; tấm lót bàn bằng giấy; thẻ cho phiếu thư mục; đồ dùng giảng dạy [trừ 
thiết bị giảng dạy]; vé; biểu thời gian in sẵn; thẻ sưu tập không dùng để chơi trò chơi; hình 
in bọc dán [đề can] đề can; ống bằng các tông; số in và chữ in [kiểu chữ]/mẫu tự [kiểu chữ 
để in]; giấy bao gói/giấy để gói; miếng da bao cổ tay để giữ dụng cụ viết; bảng đá đen 
dùng để viết; vở viết hoặc vẽ; vật liệu dùng để viết; giấy viết; hộp đựng đồ viết [văn phòng 
phẩm]; chữ để in; cuốn sách nhỏ hướng dẫn thành viên; thẻ y tế cho thành viên; vật liệu 
bằng chất dẻo để bao gói (không bao gồm trong nhóm khác); ấn phẩm liên quan đến kế 
hoạch tài chính, phân tích đầu tư, phân phối danh mục đầu tư và lời giới thiếu để lựa chọn 
dụng cụ tài chính; bản báo cáo nhà đầu tư và sổ tay hướng dẫn người dùng.        

 
Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng da và giả da và không được xếp ở nhóm khác cụ 
thể là: túi đựng máy tính xách tay (không phải loại chuyên dụng đi kèm với máy tính xách 
tay), ví tiền, túi lưu danh thiếp, bìa sổ nhật ký bằng da thuộc, hộp đựng kính mắt bằng da 
thuộc và bìa bọc khung ảnh bằng da thuộc; da động vật, da sống; va li và túi du lịch; ô và 
dù; gậy chống; roi da, yên cương và yên cương ngựa; căp da; túi cho người leo núi; túi cho 
người cắm trại; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói/bao bằng da thuộc, để bao 
gói/túi nhỏ, bằng da thuộc, để bao gói; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi lưới dùng 
để đi mua sắm; túi cho thể thao; túi; túi dùng ở bãi biển; hộp đựng mũ bằng da thuộc; hộp 
bằng da thuộc hoặc giả da; hộp bằng sợi lưu hóa; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; gậy ba 
toong/gậy chống; ví đựng danh thiếp; hòm bằng da thuộc hoặc giả đa; vỏ bọc bằng da 
thuộc dùng cho lò xo/vỏ bọc bằng da thuộc dùng cho lò xo lá; da thuộc (da dê, cừu, sơn 
dương) không dùng cho mục đích làm sạch/da của dê, cừu, sơn dương không dùng cho 
mục đích làm sạch; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; bao ô; tấm phủ cho động vật/quần áo 
cho vật nuôi trong nhà; tay nắm của gậy chống/tay nắm của gậy ba toong; chăn phủ ngựa; 
dây đeo để giữ trẻ em; bao để móc chìa khóa; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; 
môletkin [giả da]; cặp chứa các vật dụng âm nhạc; túi cầm tay cho phụ nữ; ba lô/ba lô đeo 
trên vai; túi sách học sinh/túi đeo vai họe sinh; túi mua hàng; dây đeo vai [dây đai] bằng 
da thuộc/dây đeo qua vai bằng da/dây đeo vai bằng da thuộc/dây đai đeo vai bằng da 
thuộc; địu trẻ em; gậy dùng để leo núi/gậy leo núi; dây da thuộc/dây đai bằng da thuộc; 
va li; túi đựng dụng cụ bằng da thuộc (túi rỗng); va li dùng để đi du lịch; túi du lịch; bộ đồ 
du lịch [đồ da]; vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc/ vật trang trí bằng da dùng 
cho đồ đạc; va li [hành lý]; cái ô; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; ví bỏ túi; 
túi có bánh xe để đi mua hàng.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; tạp dề [trang phục]; khăn rằn [khăn quàng 
cổ]; dép tắm; mũ tắm; thắt lưng đựng tiền [trang phục]; áo nịt ngoài; mũ lưỡi trai [đồ đội 
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đầu]; trang phục; quần áo thể dục; quần áo cho người đi xe đạp; áo váy; mũ che tai [trang 
phục]; giầy đá bóng/giầy để chơi đá bóng; đồ đi chân; găng tay [trang phục]; áo khoác 
ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; giầy tập thể dục; mũ; dải 
băng buộc đầu [trang phục]; áo vét [trang phục]; quần áo đan [trang phục] ; quần ống bó 
[đồ giữ ấm chân] vật giữ ấm chân; găng tay hở ngón; quần áo cho người lái xe môtô; ca 
vát; quần lót/quần đùi [trang phục]; áo pông-sô; áo sợi đan chui đầu/áo chui đầu [áo sợi 
đan chui đầu]; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; áo choàng mặc sau khi tắm; dép; sari [trang 
phục của phụ nữ ấn Độ]; xà-rông [trang phục của phụ nữ Mã lai]; khăn quàng cổ; khăn 
choàng; áo sơ mi; giày; áo sơ mi ngắn tay; váy; dép đi trong nhà; tất ngắn cổ; giầy thể 
thao; tất cao cổ; bộ quần áo; quần áo tắm/quần áo bơi; áo len dài tay; áo thu ngắn tay; 
quần dài; quần bơi/quần tắm; đồng phục; áo gilê có nhiều túi dùng cho người đi câu; lưỡi 
trai [đồ đội đầu]; áo mưa; bộ quần áo cho người lướt ván.     

 

Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; 
quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; phổ biến các thông 
báo quảng cáo; cập nhật tài liệu quảng cáo; quảng cáo/rao hàng; đại lý quảng cáo/đại lý 
rao hàng; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; thông tin thương 
mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; phân tích giá thành; dịch vụ trả 
lời điện thoại cho chủ thuê bao vắng mặt; dịch vụ đánh giá kinh doanh; quản lý kinh 
doanh công việc biểu điễn của nghệ sỹ; hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán đấu giá; dán áp 
phích quảng cáo quảng cáo ngoài trời; dịch vụ sổ sách kế toán/dịch vụ kế toán; kiểm toán 
kinh doanh; tư vấn tổ chức và quảng lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ 
chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý kinh doanh của những người hoạt 
động thể thao; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; biên tập thông tin vâo cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống 
hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy tính cho người khác; 
trưng bày sản phẩm; quảng cáo qua thư; dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất kinh 
doanh cao; văn phòng tuyển dụng lao động; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; quản lý tư 
liệu bằng máy tính; dự báo kinh tế; đại lý xuất - nhập khẩu; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp 
thương mại hoặc công nghiệp; đại lý thông tin thương mại; thông tin về thương mại; điều 
tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ lập hóa đơn; dịch vụ bố trí/sắp 
đặt cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; 
dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; nghiên cứu thị trường; marketing (tiếp thị); dịch vụ người mẫu 
phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến bán hàng; dịch vụ tóm lược tin tức; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hâng hoặc 
quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; chuẩn bị bảng tiền lương; dịch vụ sao 
chụp; thăm dò dư luận; xử lý văn bản; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ 
mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; sản xuất phim quảng 
cáo; quan hệ công chúng; công việc chuẩn bị cho cột quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng 
cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh/quảng cáo thương mại 
trên đài phát thanh; tuyển dụng nhân sự; cho thuê thiết bị và máy văn phòng; cho thuê 
máy sao chụp; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyến thông; sao chụp 
tài liệu; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ bản lẻ và bán sỉ chế phẩm dược, thú y và vệ sinh 
và đồ dùng y tế; bán lẻ và bán sỉ mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, hàng hóa viễn 
thông, máy tính, phần mềm máy tính, ứng dụng phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, 
thiết bị ngoại vi máy tính, xuất bản phẩm điện tử, dụng cụ y tế, xe cộ, máy móc, đồng hồ 
đeo tay, đồng hồ treo tường, ấn phẩm, sản phẩm bằng giấy, văn phòng phẩm, hàng hóa 
bằng da và giả da, túi, túi đựng hành lý, quần áo, đồ đội đầu và đồ đi chân; dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng cho người khác; phân phát hàng mẫu; dịch vụ thư ký; tìm kiếm nguồn tài 
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trợ quảng cáo; lập các báo cáo thống kê kế toán; biên tập số liệu thống kê; lập bản khai 
thuế; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; quảng cáo trên truyền hình quảng cáo thương mại 
trên truyền hình; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ ghi chép lại; dịch 
vụ đánh máy; quản lý quá trình đặt hàng; tư vấn quản lý nhân sự; xử lý dũ liệu máy tính; 
quản lý dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và khuyến 
mãi; dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác); cung cấp thông tin bán hàng, kinh doanh, 
quảng cáo và khuyến mãi thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tập hơp lại, vì 
lợi ích của ngươi khác, các loại hàng hóa, cho phép khách hàng thuận lợi trong việc xem 
và mua các hàng hóa này từ một trang web mua bán hàng hóa trên mạng truyền thông 
toàn cầu và từ một cửa hàng bán buôn; dịch vụ kinh doanh liên quan đến biên tập và cho 
thuê danh sách địa chỉ thư; dịch vụ đặt mua hàng [cho người khác]; dịch vụ quản lý kinh 
doanh cho việc xử lý bán hàng được thực hiện trên mạng internet; dịch vụ thực hiện 
chương trình khách hàng trung thành hoặc kế hoạch khích lệ liên quan đến việc cung cấp 
lợi ích giá trị cho khách hàng; hỗ trợ quản lý kinh doanh; phân tích về quản lý kinh 
doanh; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.    

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ 
nhà ở [sở hữu bất động sản]; dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; quản lý các 
căn hộ cho thuê; định giá bất động sản; định giá đồ cổ; định giá các tác phẩm nghệ thuật; 
định giá đồ trang sức quý; định giá tiền xu cổ/định giá tiền cổ; định giá tem; dịch vụ ngân 
hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; môi giới; môi giới tín chỉ các-bon; dịch vụ thanh toán nợ 
trước khi giải thể [dịch vụ tài chính]; đầu tư vốn/quỹ đầu tư; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]/ngân hàng hối đoái [tài chính]; thu tiền thuê nhà, bất động sản; tổ chức quyên góp 
từ thiện; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; văn phòng tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; 
dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; môi giới khách hànglmôi giới tùy chỉnh; dịch vụ thẻ ghi 
nợ; hãng thu hồi nợ/hãng đòi nợ thuê; dịch vụ tư vấn thu hồi nợ; đại lý bất động sản; quản 
lý bất động sản; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; ước lượng chi 
phí sửa chữa [đánh giá tài chính]; đánh giá tài chính gỗ thẳng/định giá tài chính gỗ thẳng; 
dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ cấp vốn; bảo hiểm hỏa hoạn; ước định 
giá trị tài chính/định giá tài chính để tính thuế; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ chuyển 
vốn bằng điện tử; bảo hiểm y tế; thuê mua tài chính; môi giới bất động sản; thông tin tài 
chính; thông tin bảo hiểm; trả góp; môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho 
thuê nông trại; cho vay theo bảo lãnh/cho vay có thế chấp; bảo hiểm sinh mạng; cho vay 
tài chính; quản lý tài chính; bảo hiểm hàng hải; dịch vụ đổi tiền; ngân hàng thế chấp; quỹ 
tương hỗ; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ quỹ dự trữ hưu bổng; cho thuê bất động sản; cho thuê 
văn phòng (bất động sản); cho thuê phòng ở/cho thuê căn hộ; dịch vụ trả lương hưu; dịch 
vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; môi giới chứng 
khoán/môi giới chứng khoán và trái phiếu; bảo đảm tài chính; dịch vụ bảng thị giá giao 
dịch chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; địch vụ bảo lãnh nợ/bảo lãnh bằng tiền 
cho hàng hóa lưu kho hải qua/bảo lãnh tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành 
ngân phiếu (séc) du lịch; ủy thác quản lý tài chính dịch vụ ủy thác tài sản (tài chính); ký 
gửi các dồ vật quý giá; kiểm tra ngân phiếu (séc thanh toán); dịch vụ quản lý vốn; lập kế 
hoạch tài chính; phân tích đầu tư, dịch vụ phân bổ danh mục vốn đầu tư; cung cấp thông 
tin liên quan đến lập kế hoạch tài chính, phân tích đầu tư tài chính, phân bổ danh mục vốn 
đầu tư và kiến nghị về lựa chọn công cụ tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch 
vụ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ cho vay tiêu dùng; dịch vụ tư vấn chuyên 
nghiệp liên quan đến bảo hiểm, tài chính, lương hưu, tiền trả hằng năm, bất động sản, và 
đầu tư; thuê mua tài chính giá rẻ; môi giới bất động sản; định giá ô tô; cung cấp thông tin 
thuế; dịch vụ tài chính liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết  hoặc chương 
trình ưu đãi; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên. 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
760 

Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ phát chương trình truyền thanh; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ 
truyền hình cáp; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung cấp 
phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch vụ 
thông tin liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ 
viễn thông]; truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; thư điện tử; gửi tin nhắn; hãng thông 
tấn/dịch vụ điện báo; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện 
liên lạc điện tử khác]; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp các diễn đàn trực tuyến; cho thuê máy fax; cho 
thuê modem; cho thuê thiết bị viễn thông; cho thuê điện thoại; truyền qua vệ tinh; cho 
thuê thiết bị gửi tin nhắn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cung cấp các kênh viễn 
thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ 
hội thảo từ xa/ dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; truyền điện báo; thông tin liên lạc 
bằng điện báo; dịch vụ điện báo; dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại; 
dịch vụ tê-lếch; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền bản fax; truyền tập tin 
số; dịch vụ hội thảo qua video; dịch vụ hộp thư thoại; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu để tra cứu và truy lại thông 
tin, dữ liệu, trang web và các tài nguyên sẵn có trên mạng máy tính; cung cấp cho người 
sử dụng quyền truy cập cơ sở dữ liệu máy tính chứa các xuất bản phẩm và dữ liệu điện tử 
thông qua mạng máy tính cho mục đích xử lý và/hoặc hiển thị; cung cấp cho người sử 
dụng quyền truy cập máy tính từ xa chứa các xuất bản phẩm điện tử, bảng tin điện tử, cơ 
sở dữ liệu và thông tin có thể truy cập thông qua máy tính; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung 
cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí; hoạt động thể thao và văn hóa; 
trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu 
diễn; xuất bản sách; trại huấn luyện thể thao; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng 
bạc; cho thuê phim chiếu bóng cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim/giới thiệu 
phim trình chiếu; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; sắp xếp 
và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức các 
cuộc thi đấu thể thao; sắp xếp và tiến hành buổi hoâ nhạc; điều hành các lớp thể dục thể 
hình; sắp xếp và tiến hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành đại hội; khoá đào tạo từ xa; dịch 
vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; dịch vụ vũ trường; dịch vụ lồng tiếng; dàn dựng băng hình; khảo 
thí giáo dục; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; dịch vụ hoạt náo viên; 
dịch vụ giải tríldịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn 
hoá; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức 
khỏe]; thông tin giáo dục; thông tin giải trí; thông tin về nơi giải trí; dịch vụ phiên dịch 
viên; dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích quảng cáo; trình diễn các buổi biểu diễn 
trực tiếp; tổ chức quay giải xổ số; chụp ảnh dưới dạng vi phim; cho thuê máy chiếu phim 
và phụ tùng của máy chiếu phim; cung cấp các tiện nghi bảo tàng [dùng cho việc giới 
thiệu, trưng bày]; dịch vụ sáng tác nhạc; nhà hát ca múa nhạc; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc 
giải trí ban đêm; dịch vụ dàn nhạc giao hưởng; tổ chức các buổi khiêu vũ; tổ chức trình 
diễn [dịch vụ ông bầu]; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn 
luyện thể dục thể hình]; phóng viên ảnh; nhiếp ảnh; giáo dục thể chất; lập kế hoạch cho 
buổi tiệc [giải trí]; sản xuất phim trên băng hình; sản xuất nhạc; cung cấp tiện nghi thể 
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thao; cung cấp dịch vụ hát Karaoke; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; giải trí qua truyền thanh; sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng thu âm; cung cấp tiện nghi giải 
trí; cho thuê thiết bị âm thanh; cho thuê máy quay hình/cho thuê máy quay video; cho 
thuê sân bãi thể thao; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ viết kịch bản phim, kịch; sắp xếp 
và tiến hành hội thảo; dịch vụ trường học [đào tạo]; sản xuất chương trình biểu diễn; cho 
thuê thiết bị ghi âm thanh; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; dịch vụ bấm thời gian cho 
các cuộc thi đâu thể thao; cho thuê các tiện nghi sân vận động; dịch vụ trường quay; dịch 
vụ ghi phụ đề cho phim, sách; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; giảng dạy dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy dịch vụ dạy dỗ dạy học; giải trí trên truyền hình; xuất bản văn 
bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn 
bản quảng cáo; trình diễn sân khấu; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; đào tạo thực hành 
[thao diễn]; dịch vụ dịch thuật; cho thuê băng video; dịch vụ ghi băng video; đào tạo lại 
nghề; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]; xuất bản biểu đồ, hình ảnh và ảnh chụp; 
sắp xếp, tiến hành, đăng cai tổ chức, tổ chức và cung cấp hội thảo và hội thảo bằng 
phương tiện kỹ thuật số podcast cho phép truyền âm thanh và hình ảnh qua mạng intemet; 
lập đề cương cho các khóa đào tạo, bài kiểm tra và văn bằng; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
lập đề cương cho các khóa đàc tạo; phiên dịch; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông 
tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ nghiên cứu và thiết kế có liên quan 
đến khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 
triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn kiến trúc; kiến trúc; nghiên cứu về vi 
khuẩn; kiểm định [đo lường]; phân tích hoá học; nghiên cứu hoá học; nghiên cứu ngành 
hóa học; thử nghiệm lâm sàng; dịch vụ làm mưa nhân tạo; dịch vụ lập trình máy tính; dịch 
vụ cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; 
bảo dưỡng phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ sao chép các 
chương trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển đổi dữ liệu máy 
tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; thiết kế trang 
trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế hệ thống máy tính; 
số hoá tư liệu [quét]; kiểm tra và phân tích năng lượng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết 
kiệm năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dự báo thời 
tiết; thông tin khí tượng; phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ tư vấn công 
nghệ thông tin [IT]; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; đo đạc đất đai khảo sát đất đai; 
tạo lập và duy trì trang web cho ngườí khác; nghiên cứu về cơ khí; giám sát hệ thống máy 
tính nhờ truy cập từ xa; phân tích cho lĩnh vực khai thác dâu mỏ; dịch vụ thiết kế bao bì; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút; kiểm soát chất 
lượng; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai các sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu khoa học; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ cho thuê máy chủ; cho thuê máy chủ đặt trang 
tin điện tử; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế 
phần mềm máy tính [SaaS]; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; trắc địa; nghiên cứu 
kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thử nghiệm xe cộ [kiểm tra trên đường]; phân tích 
nước; tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ bảo mật cho máy tính; dịch vụ máy tính liên quan 
đến hệ thống phân tích tài chính; dịch vụ máy tính liên quan đến tương tác giữa phần cứng 
và phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm ứng dụng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc 
tạo ra các chỉ mục của thông tin, trang web và tài nguyên trên mạng máy tính; biên tập 
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nội dung cho trang web trên internet bao gồm thiết kế, vẽ và viết bài thuê; tạo lập và duy 
trì trang web; phát triển cơ sở dữ liệu trên máy tính; cho thuê ngắn hạn và dài hạn các bộ 
phận máy tính và dữ liệu máy tính; tạo lập, biên tập và duy trì đăng ký tên miền; ghi mã 
và giải mã máy tính và các tín hiệu điện tử;  dịch vụ nghiên cứu liên quan đến kiểm tra và 
đánh giá sức khỏe và an toàn nghề nghiệp; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin 
liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ y tế dự phòng; dịch vụ trị liệu 
bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; phòng tắm công cộng dùng cho 
mục đích vệ sinh; phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; dịch vụ ngân hàng máu; chữa bệnh bằng 
phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chữa răng; thiết kế cảnh quan 
vườn hoa và công viên; dịch vụ cấy tóc; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước 
khoáng nóng; trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; nhà nghỉ dưỡng bệnh/nhà 
nghỉ dưỡng bệnh cho người cao tuổi; bệnh xá; nhà tế bần; bệnh viện; dịch vụ thụ tinh 
trong ống nghiệm; xoa bóp; dịch vụ trợ giúp y tế; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ đỡ đẻ; 
dịch vụ hộ lý, chăm sóc y tế; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn 
thuốc; cố vấn về lĩnh vực dược học; vật lý trị liệu liệu pháp vật lý; dịch vụ của chuyên gia 
tâm lý; dịch vụ phục hồi chức năng dành cho bệnh nhân lạm dụng chất gây nghiện dịch 
vụ thẩm mỹ viện; viện điều dưỡng; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tẳm nắng; phẫu thuật tạo 
hình; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trang điểm; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên 
quan đến sống khỏe, thói quen ăn uống có lợi cho sức khỏe, dinh dưỡng, chế độ ăn kiêng 
và tập thể dục; dịch vụ khám sức khỏe; dịch vụ sức khỏe tinh thần; dịch vụ tư vấn chăm 
sóc sức khỏe; khảo sát, biên tập tài liệu, cung cấp và phổ biến thông tin liên quan đến 
sống khỏe, thói quen ăn uống có lợi cho sức khỏe, dinh dưỡng, chế độ ăn kiêng và tập thể 
dụe; khảo sát đánh giá sức khỏe; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ kể trên.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ cá nhân 
và xã hội do người khác thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân; dịch vụ môi giới nhận 
con nuôi; vệ sĩ cho cá nhân; li-xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]; tư vấn về an 
ninh; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ hỏa táng; hãng thám tử; dịch vụ đăng ký tên miền 
[dịch vụ pháp lý]; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; mai táng; nghiên cứu phả hệ; dịch 
vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; điều tra về người được nghi là 
mất tích; điều tra thông tin cá nhân; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; mở 
khóa an toàn; quản lý quyên tác giả; dịch vụ hòa giải; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh 
báo an ninh; dịch vụ mạng xã hội; li-xăng dữ liệu kỹ thuật số, hình ảnh tĩnh, hình ảnh 
động, âm thanh và văn bản; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ kể trên.  

 
 

(210) 4-2013-22348 (220) 27.09.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 26.1.1; 26.13.25 
(731) POWER BOX AG   (CH) 

Poststrasse 6, 6301 Zug, Switzerland  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công 
trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; vật liệu đường sắt bằng kim loại; 
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cáp và dây cáp bằng kim loại thường, không dẫn điện; vật dụng nhỏ làm bằng sắt, đồ ngũ 
kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); ống và ống dẫn bằng kim loại; két an toàn; sản phẩm 
kim loại thường không xếp trong các nhóm khác; quặng; vít có đầu mũ chùm, bằng kim 
loại, hộp đựng dụng cụ bằng kim loại, dụng cụ dùng để kẹp miếng gỗ (bàn kẹp của thợ 
mộc), bằng kim loại; vít bằng kim loại (bao gồm cả vít tự khoan, vít tự cắt ren, vít có ren); 
bàn kẹp của thợ mộc bằng kim loại, giá để dụng cụ bằng kim loại, không phải đồ đạc, giá 
đỡ bằng kim loại, không phải đồ đạc; khung để dụng cụ bằng kim loại, không phải đồ 
đạc; má kẹp ê tô bằng kim loại; bộ phận, phụ tùng và phụ kiện cho các sản phẩm ở trên. 

 

Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy bào gỗ, mũi khoan gỗ (bộ phận của máy móc) máy bào 
soi, dao bào soi, bộ phận của máy móc; máy bào; bàn kẹp, bộ phận của máy móc; máy 
mài dạng đĩa, máy mài theo quỹ đạo, máy khoan; máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ 
loại dùng cho xe cộ mặt đất); bộ phận ghép nối và truyền động máy móc (không dùng cho 
xe cộ mặt đất); công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy công cụ hạng 
nặng; chìa vặn ốc (vận hành bằng điện) (bao gồm cả chìa vặn kiểu bánh cóc, chìa vặn 
kiểu ống lồng, chìa vặn kiểu tay quay và chìa vặn kiểu mô men xoắn), bộ đầu kẹp (vận 
hành bằng điện); chìa vặn có đui (vận hành bằng điện); chìa vặn kiểu ống lồng (vận hành 
bằng điện); đầu kẹp cáp (vận hành bằng điện); chìa vặn vít có đầu mũ chùm (vận hành 
bằng điện); mỏ hàn (bao gồm cả mỏ hàn vận hành bằng gaz, mỏ hàn khí và/hoặc điện 
được kiểm soát bởi nhiệt độ), máy xúc, máy cắt, lưỡi dao của máy cắt; máy cưa; máy cưa 
tay; máy cưa tay dùng điện; máy kẹp; ê tô (vận hành bằng điện); cờ lê (vận hành bằng 
điện); mũi khoan của máy; các bộ phận, phụ tùng và phụ kiện của những sản phẩm trên. 

 

Nhóm 08: Thiết bị gia công gỗ (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); dụng cụ để bào gỗ, 
mũi khoan gỗ (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); dụng cụ bào soi, dao của dụng cụ bào 
soi; bàn kẹp (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); dụng cụ mài dạng đĩa, dụng cụ mài 
theo quỹ đạo, dụng cụ dùng để bào, dụng cụ dùng để khoan; công cụ và dụng cụ cầm tay 
(thao tác thủ công); dao kéo; vũ khí đeo cạnh sườn, không phải súng; dao cạo; chìa vặn ốc 
(dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công) (bao gồrn chìa vặn kiểu bánh cóc, chìa vặn kiểu ống 
lồng, chìa vặn kiểu tay quay và chìa vặn kiểu mô men xoắn), bộ đầu kẹp (dụng cụ cầm 
tay, thao tác thủ công); chìa vặn có đui (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); chìa vặn 
kiểu ống lồng (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); đầu kẹp cáp thao tác thủ công; chìa 
vặn vít có đầu mũ chùm; (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); đầu kẹp cáp thao tác thủ 
công, cái kìm, cái xẻng, xẻng đào đất, cái rìu, dao, cái chĩa (dụng cụ cầm tay); túi đựng 
dụng cụ (có chứa đồ), cái cưa, cái kẹp; ê tô, cờ lê  (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); 
mũi khoan bộ phận của dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; bộ phận, phụ tùng và phụ 
kiện của những sản phẩm trên.  

 

Nhóm 20: Bàn làm việc cho thợ mộc, bàn kẹp của thợ mộc, không bằng kim loại; giá để 
dụng cụ (đồ đạc); giá đỡ (đồ đạc); giá cưa; hộp dụng cụ, không bằng kim loại; bàn làm 
việc, giá để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; bệ đỡ (đồ đạc); khung để dụng cụ (đồ đạc); vít 
gỗ; bộ phận và phụ tùng của những sản phẩm trên 
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(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy bào gỗ, mũi khoan gỗ (bộ phận của máy); dao bào soi, 

bộ phận của máy; bàn kẹp, bộ phận của máy; máy mài dạng đĩa; máy mài theo quỹ đạo; 

máy khoan; máy (cụ thể là máy giặt áp lực, máy giặt áp lực cao, máy phát điện, máy phát 

điện có thể mang đi được) và máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ loại dùng cho xe cộ 

mặt đất); bộ phận ghép nối và truyền động máy móc (không dùng cho xe cộ mặt đất); 

công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy công cụ hạng nặng; chìa vặn ốc 

(vận hành bằng điện) (bao gồm cả chìa vặn kiểu bánh cóc, chìa vặn kiểu ống lồng, chìa 

vặn kiểu tay quay và chìa vặn kiểu mô men xoắn); bộ đầu kẹp (vận hành bằng điện); chìa 

vặn có đui; chìa vặn kiểu ống lồng (vận hành bằng điện); đầu kẹp cáp (vận hành bằng 

điện); chìa vặn vít có đầu mũ chùm (vận hành bằng điện); mỏ hàn (bao gồm cả mỏ hàn 

vận hành bằng ga, mỏ hàn khí và/ hoặc điện được kiểm soát bởi nhiệt độ); máy xúc; máy 

cắt; lưỡi dao của máy cắt; máy cưa; máy cưa tay; máy cưa tay dùng điện; máy kẹp; ê tô 

(vận hành bằng điện); cờ lê  (vận hành bằng điện); mũi khoan của máy; các bộ phận, phụ 

tùng và phụ kiện của những sản phẩm trên.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ gia công gỗ (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); dụng cụ để bào gỗ; 

mũi khoan gỗ (bộ phận của dụng cụ cầm tay, thao cá thủ công); dao của dụng cụ bào soi, 

bàn kẹp (bộ phận của dụng cụ cầm tay, thao cá thủ công); dụng cụ mài dạng đĩa; dụng cụ 

mài theo quỹ đạo, dụng cụ dùng để khoan; công cụ và dụng cụ cầm tay (thao tác thủ 

công); dao kéo; vũ khí đeo cạnh sườn, không phải súng; dao cạo; chìa vặn ốc  (dụng cụ 

cầm tay, thao tác thủ công) (bao gồm các chìa vặn kiểu bánh cóc, chìa vặn kiểu ống lồng, 

chìa vặn kiếu tay quay và chìa vặn kiểu mô men xoắn); bộ đầu kẹp (dụng cụ cầm tay, thao 

tác thủ công); chìa vặn có đui (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); chìa vặn kiểu ống 

lồng (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); đầu kẹp cáp (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ 

công); chìa vặn vít có đầu mũ chùm (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); đầu kẹp cáp 

thao tác thủ công; cái kìm, cái xẻng, xẻng đào đất, cái rìu, dao; cái chĩa (dụng cụ cầm 

tay); túi được thiết kế đặc biệt dùng cho dụng cụ (có chứa đồ); cái cưa; cái kẹp; ê tô và 

vòng kẹp, mũi cắt, bộ phận của dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; cờ lê (dụng cụ cầm 

tay, thao tác thủ công); mũi khoan, bộ phận của dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng 

cụ bào soi; bộ phận, phụ tùng và phụ kiện của những sản phẩm trên.  
 

 
(210) 4-2013-22479 (220) 30.09.2013 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây, xanh da trời

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hoàng Tuấn VINA  

(VN) 

J7 cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Vải. 
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(210) 4-2013-22864 (220) 03.10.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

    

(531) 26.4.2; 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đen, tím, đỏ, 

xanh dương, xanh tím 
(731) Công ty TNHH RUTA Việt Nam  

(VN) 

Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các thực phẩm dùng trong mục đích y lế  

 

 
(210) 4-2013-23412 (220) 09.10.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 5.7.8; 5.7.10; 24.9.1; 5.7.3; 
24.13.1; 26.3.1 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Tân Đức Long   (VN) 

Khu công nghiệp Chùa Tổng, xã La Phù, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2013-23532 (220) 09.10.2013 

  (441) 27.10.2014 
(300) 11723962 09.04.2013 EP 
(540) 

 

(731) KEMIRA OYJ   (FI) 
Porkkalankatu 3, 00180 Helsinki, 
Finland  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như trong nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; nhựa nhân tạo chưa qua xử lý, nhựa chưa qua xử 
lý; phân; hợp chất chống cháy; chế phẩm hàn và ram; chất hóa học dùng để bảo quản thực 
phẩm, chất thuộc da; chất kết dính dùng trong công nghiệp, hóa chất và enzyme được sử 
dụng trong giai đoạn khác nhau của chế biến đường, sản phẩm hóa chất và enzyme được 
sử dụng trong các giai đoạn khác nhau của chế biến ethanol sinh học; hóa chất dùng trong 
lĩnh vực khí sinh học, khai thác, xử lý nước, công nghiệp giấy, dầu khí, thức ăn chăn nuôi 
và nông nghiệp, dược phẩm và quá trình lên men, xây đựng, mỹ phẩm; enzyme cho ngành 
công nghiệp thực phẩm; enzyme cho mục đích công nghiệp; chế phẩm enzyme cho ngành 
công nghiệp thực phẩm; chế phẩm enzyme cho mục đích công nghiệp; nhựa Acrylic, chưa 
qua xử lý; kiềm ăn da; muối của kim loại kiềm; kim loại kiềm; nhôm r Clorua; nhôm; 
nhôm phèn; Hydroxy nhôm, muối amoniac, chất xúc tác sinh hóa; ba-zơ [chế phẩm hóa 
học]; chất ăn mòn dùng cho mục đích công nghiệp; phân lân [phân bón], phosphatit; 
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photpho; axit phosphoric; axit; carbon dùng cho bộ lọc; chất keo tụ; hydrazine; chất phụ 
gia để diệt côn trùng; natri hypoclorit, muối của kim loại quý cho các mục đích công 
nghiệp; muối canxi; kali; xút dùng cho mục đích công nghiệp; men dùng cho mục đích 
hóa học; thuốc thử hóa học, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chất tăng cường 
hoạt tính dùng cho cao su; chất tăng cường hoạt tính dùng cho giấy; chế phẩm hóa chất 
dùng cho mục đích khoa học, không sử dụng trong y tế hoặc thú y; cac-bon đen dùng cho 
mục đích công nghiệp; clo; axit clohydric; clorua; clorat làm ẩm dùng trong chế phẩm 
dùng trong công nghiệp dệt, chế phẩm làm ướt để sử dụng trong tẩy trắng, chế phẩm làm 
ẩm dùng trong nhuộm, chế phẩm hóa học dùng để sản xuất sơn, hóa chất cho lâm nghiệp, 
trừ thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và diệt ký sinh trùng; axit khoáng sản; axit 
formic, hóa chất để thuộc da; hóa chất tẩm da; chất làm mềm da thuộc; hóa chất để thuộc 
da làm quần áo; chế phẩm làm mềm da thuộc; mát tít dùng cho da thuộc; muối natri [chế 
phẩm hóa học]; Nitrat; chất làm mềm da dùng cho mục đích công nghiệp; thuốc nhuộm 
màu kim loại; silicon; đất tảo silic; silicagen; tác nhân làm tăng hoạt tính bề mặt; bùn 
khoan; hóa chất phụ gia dùng cho bùn khoan; axit béo; muối sắt; axit lưu huỳnh; axit 
sulfuric; chất bảo quản dùng cho chế phẩm dược: muối để bảo quản không phải thực 
phẩm; chất dẫn xuất cellulose [hóa chất]; hóa chất phụ gia để diệt nấm; sulphate; sulfua; 
axit sulphonic; vật liệu lọc [chế phẩm hóa học]; vật liệu lọc [khoáng chất]; muối cho mạ 
pin; muối [chế phẩm hóa học]; muối [phân bón]; muối để nhuộm kim loại; muối dùng 
cho mục đích công nghiệp; supe phốt phát [phân bón]; hóa chất làm lỏng tinh bột [chất 
làm mất kết dính]; tinh bột dùng cho mục đích công nghiệp; bột dán [keo], không dùng 
cho mục đích văn phòng hoặc hộ gia đmh; hóa chất làm bóng vải dệt; hóa chất ngâm tẩm 
vải dệt; hợp chất chống cháy; chế phẩm chống cháy; nitơ; axit nitric; phân đạm; hóa chất 
tẩy trắng sáp; hóa chất làm sáng màu dùng cho mục đích công nghiệp; thuốc nhuộm dùng 
cho mục đích công nghiệp, hóa chất làm sạch nước; ammoniac khan; thuỷ tinh lỏng [thuỷ 
tinh hoà tan]; nước oxy già; sunfat; chế phẩm để xử lý bề mặt vải; chế phẩm tinh luyện 
thép. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng và chế phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế hoặc mục đích thú y; 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm ăn kiêng dùng cho người và động vật; cao dán; vật 
liệu dùng để băng bó; vật liệu dùng để hàn răng và in dấu răng; chất tẩy uế; chế phẩm diệt 
động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại; biôxít; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ 
sinh; nước ôxy già dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh; thiết bị và hệ thống lọc nước thải và lọc sạch 
nước uống; máy lọc nước thải và lọc sạch nước uống; bộ lọc nước thải và lọc sạch nước 
uống; thiết bị xử lý nước thải và nước uống dùng cho hệ thống lọc nước thải và nước uống. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu; dịch vụ lọc nước thải và lọc sạch nước uống; dịch vụ tư 
vấn và cố vấn liên quan đến việc xử lý nước thải cũng như ngăn chặn và giảm bớt một 
lượng lớn bùn và bọt bẩn.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học, công nghệ, nghiên cứu và thiết kế có liên quan; dịch vụ phân 
tích và nghiên cứu công nghiệp; dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm 
máy tính; dịch vụ phân tích hóa học, vật lý và sinh học cũng như công nghệ biến đổi gien 
áp dụng vào dịch vụ nghiên cứu về nước uống và nước thải; địch vụ phân tích mẫu sản 
phẩm; dịch vụ giám sát quá trình hoạt động của nhà máy xử lý nước thải; kiểm nghiệm 
chất lượng nước.  
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(210) 4-2013-24812 (220) 24.10.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.3; 26.2.1 
(591) xanh dương, xanh ngọc, xanh lá, vàng 

nhạt, vàng đậm, đen 
(731) Công ty TNHH Vivabeauty  

(VN) 

Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đakao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho em bé. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật.  
 

 
(210) 4-2013-25055 (220) 28.10.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Đại 

Tam Long   (VN) 

OX1/CKT/QK7 Hương lộ 60B, ấp Thống 
Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị sơn tự động và máy làm khô sơn; thiết bị sơn phủ điện di; thiết bị sơn 

phủ bằng sơn lỏng hoặc bột; thiết bị xử lý bề mặt bằng cách phun cát.  
 

Nhóm 37: Tư vấn lắp đặt dây chuyền sơn.  
 

Nhóm 40: Gia công sơn.  
 

 
(210) 4-2013-26220 (220) 07.11.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.1 
(591) Đen, xanh dương, đỏ, vàng, cam 
(731) Vũ Đình Toàn  (VN) 

Xã Trung Kiên, huyện Lương Tài, tỉnh 
Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 21: Thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng.  
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(210) 4-2013-26221 (220) 07.11.2013 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.2 

(591) Đỏ 
(731) Vũ Đình Toàn  (VN) 

Xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh 
Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 21: Thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng.  
 
 

(210) 4-2013-26266 (220) 07.11.2013 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A5.3.14; 1.17.11 

(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH VNCANADA  (VN)

44 đường 41, KP2, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu các loại hàng hóa, mua bán gạo, cà phê, chè, nông thủy sản, 
gỗ; mua bán sản phẩm làm từ lâm sản như: bàn, ghế, tủ, giường, kệ trang trí, khung tranh, 
giá sách bằng gỗ. 

 
 

(210) 4-2013-26732 (220) 12.11.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Ngọc thạch, xanh crôm, da cam, lục bảo 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Môi Trường Bền 

Vững  (VN) 

25 đường số 12, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn về môi trường; tư vấn về công nghệ; tư vấn lập dự án đầu tư; lập trình 
máy tính.  

 
 

(210) 4-2013-28013 (220) 26.11.2013 

  (441) 27.10.2014 
(300) T13/12705Z 07.08.2013 SG 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh da trời 
(731) HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD.  

(SG) 
3 Biopolis Drive - #01-13/14 - Synapse - 
Singapore 138623  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  
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(210) 4-2013-28231 (220) 28.11.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21; 26.4.2; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng Việt Kiến An  (VN) 

203 đường Tây Hòa, khu phố 2, phường 
Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu xây dựng dân dụng và công nghiệp, thi công các công trình 

dân dụng và công nghiệp. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2013-28360 (220) 29.11.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A16.1.5; 26.2.3; 26.2.1; 10.3.7 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH công nghệ Việt 

Hồng   (VN) 

Tòa nhà 89b Khương Hạ mới, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình phương tiện giao thông vận tải sử dụng công nghệ 

vệ tinh toàn cầu và công nghệ truyền số liệu (Data) GPRS của hệ thống điện thoại đi động 
GSM hoặc CDMA; thiết bị điện tử tự động nhận dạng phương tiện giao thông (nhận dạng 
biển số xe, vị trí và thời gian di chuyển của phương tiện giao thông); thiết bị điện tử tự 
động cảnh báo giao thông; thiết bị thu thập và truyền thông tin qua mạng thông tin di 
dộng GSM/GPRS/SMS.  

 

 
(210) 4-2013-28369 (220) 29.11.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A11.3.7; A26.11.13; 25.1.15 
(591) Vàng, vàng nhạt, trắng, đỏ, đỏ cam, xanh 

dương đen 
(731) Công ty TNHH quảng cáo tiếp 

thị Thiên Sa  (VN) 

6/56 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
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(210) 4-2013-28768 (220) 05.12.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.5.3; 4.3.3 
(591) Nâu đen, đỏ, vàng đồng, xanh dương, 

xanh lá, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Phúc Toàn Thịnh  

(VN) 

60 Đông Hưng Thuận 32, khu phố 2, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt, cụ thể: vải, khăn trải bàn và trải giường, vải may mặc thời 

trang, các loại vải dệt và các loại vải phủ dùng cho gia đình. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng gồm: sao chép, soạn thảo, sưu tập, chuyển giao hoặc hệ thống hoá các thông báo và 
đăng ký dạng văn bản, sưu tập các số liệu toán học hay thống kê, sắp xếp và biên tập tài 
liệu, tuyển sông lao dộng, quản lý nhân sự. 

 

 
(210) 4-2013-29486 (220) 12.12.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Trắng, đỏ, cam, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cà phê sạch Phố Núi  (VN) 

Số 24A, đường số 4, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; hương liệu cà phê.  
 

 
(210) 4-2013-29503 (220) 12.12.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 15.1.21; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Thuận Phong  (VN) 

90 Hải Thượng Lãn ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng.  
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(210) 4-2013-30649 (220) 25.12.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) CATERPILLAR INC.  (US) 
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 
61629, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc và máy công cụ dùng trong nông nghiệp (không phải là dụng cụ cầm 
tay), đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý đất, đánh dấu đất bằng đường mức, san chuyển 
đất, lâm nghiệp, xây dựng cảnh quan, chăm sóc cỏ, nâng/nhấc, lấn biển, xử lý nguyên vật 
liệu, khai thác mỏ, sản xuất dầu và khí, lát đường/sàn, đặt đường ống, phát điện, xây dựng 
và sửa chữa đường xá; động cơ, không phải loại dùng cho phương tiện giao thông đường 
bộ; động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, máy nén dùng cho máy 
móc, máy phát điện, bơm dùng cho máy móc, tất cả dùng trong nông nghiệp, đầm/ép, xây 
dựng, phá hủy, xử lý đất, đánh dấu đất bằng đường mức, san chuyển đất, lâm nghiệp, xây 
dựng cảnh quan, chăm sóc cỏ, nâng/nhấc, lấn biển, xử lý nguyên vật liệu, khai thác mỏ, 
sản xuất dầu và khí, lát đường/sàn, đặt đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa đường 
xá.  

 

Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính để kiểm tra, theo dõi và vận hành xe 
cộ, động cơ, thiết bị, máy móc, máy công cụ, và các bộ phận của các máy móc trên, tất cả 
dùng trong nông nghiệp, đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý đất, đánh dấu đất bằng đường 
mức, san chuyển đất, lâm nghiệp, xây dựng cảnh quan, chăm sóc cỏ, nâng/nhạc, lấn biển, 
xử lý nguyên vật liệu, khai thác mỏ, sản xuất dầu và khí, lát đường/sàn, đặt đường ống, 
phát điện, xây dựng và sửa chữa đường xá; phần mềm máy tính trong lĩnh vực phân tích 
thống kê, phân tích dữ liệu, phân tích dự báo, lập kế hoạch và quản lý văn phòng tại công 
trường; phần mềm máy tính để lựa chọn vị trí chuyển phát và theo dõi tình trạng chuyển 
phát bưu kiện, hàng hóa, và các nguyên vật liệu tại công trường; thiết bị và các bộ phận đi 
kèm để định vị, bố trí, và điều khiển máy móc, động cơ, máy công cụ, và các bộ phận của 
chúng, tất cả dùng trong nông nghiệp, đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý đất, đánh dấu đất 
bằng đường mức, san chuyển đất, lâm nghiệp, xây dựng cảnh quan, chăm sóc cỏ, 
nâng/nhấc, lấn biển, xử lý nguyên vật liệu, khai thác mỏ, sản xuất dầu và khí, lát , 
đường/sàn, đặt đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa đường xá; thiết bị để vận 
hành, điều khiển, và theo đõi từ xa các động cơ, máy công cụ, và các bộ phận của chúng, 
tất cả dùng trong nông nghiệp, đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý đất, đánh dấu đất bằng 
đường mức, san chuyển đất, lâm nghiệp, xây dựng cảnh quan, chăm sóc cỏ, nâng nhấc, 
lấn biển, xử lý nguyên vật liệu, khai thác mỏ, sản xuất dầu và khí, lát đường/sàn, đặt 
đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa đường xá. 

 

Nhóm 12: Xe cộ trên mặt đất dùng trong nông nghiệp, đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý 
đất, đánh dấu đất bằng đường mức, san chuyển đất, lâm nghiệp, xây dựng cảnh quan, 
chăm sóc cỏ, nâng/nhấc, lấn biển, xử lý nguyên vật liệu, khai thác mỏ, sản xuất dầu và 
khí, lát đường/sàn, đặt đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa đường xá; đầu máy xe 
lửa; động cơ cho xe cộ trên mặt đất.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; phát hành chứng khoán nợ; dịch 
vụ đầu tư, dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tín dụng; dịch vụ bảo đảm (dịch vụ tài chính).  

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng xe cộ, động cơ, thiết bị, máy móc, máy công cụ, 
thiết bị và bộ phận điều khiển của các máy móc kể trên, tất cả dùng trong nông nghiệp, 
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đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý đất, đánh dấu đất bằng đường mức, san chuyển đất, lâm 
nghiệp, xây dựng cảnh quan, chăm sóc cỏ, nâng nhấc, lấn biển, xử lý nguyên vật liệu, 

khai thác mỏ, sản xuất dầu và khí, lát đường/sàn, đặt đường ống, phát điện, xây dựng và 

sửa chữa đường xá; lắp đặt máy móc; cho thuê thiết bị, máy móc, máy công cụ, tất cả 
dùng trong đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý đất, đánh dấu đất bằng đường mức, san 

chuyển đất, lâm nghiệp, xây dựng cảnh quan, chăm sóc cỏ, nâng/nhấc, lấn biển, xử lý 

nguyên vật liệu, khai thác mỏ, sản xuất dầu và khí, lát đường/sàn, đặt đường ống, xây 
dựng và sửa chữa đường xá; phục hồi, nâng cấp, làm mới (theo yêu cầu của khách hàng) 

các loại xe cộ, động cơ, máy móc, máy công cụ, và các bộ phận của chúng, tất cả dùng 
trong nông nghiệp, đầm/ép, xây dựng, phá hủy, xử lý đất, đánh dấu đất bằng đường mức, 

san chuyển đất, lâm nghiệp, xây dựng cảnh quan, chăm sóc cỏ, nâng/nhấc, lấn biển, xử lý 

nguyên vật liệu, khai thác mỏ, sản xuất dầu và khí, lát đường/sàn, đặt đường ống, phát 
điện, và xây dựng và sửa chữa đường xá.  

 

 
(210) 4-2013-30847 (220) 27.12.2013 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.6; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư Triều Dương   (VN) 

Số 749 đại lộ Hùng Vương, phường Bến 
Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu khoáng sản.  

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển máy tuyển quặng.  
 

 
(210) 4-2014-00038 (220) 02.01.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A2.1.23; 26.1.2; 18.3.2; 2.1.12 
(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần Thanh 

Quang  (VN) 

xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: áo phao cứu sinh. 

 
Nhóm 12: Thuyền phao. 

 

Nhóm 29: Gia cầm, không còn sống. 
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(210) 4-2014-00039 (220) 02.01.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A2.1.23; 26.1.2; 18.3.2; 2.1.12 
(591) Xanh da trời đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thanh 

Quang   (VN) 

xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: áo phao cứu sinh.  
 

Nhóm 12: Thuyền phao.  
 

Nhóm 29: Cháo; gia cầm, không còn sống. 
 

 
(210) 4-2014-00845 (220) 13.01.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.1; 1.5.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH hệ thống Giáo 

dục Quốc tế BRITISH  (VN) 

Số 1355-1357-1359-1361 Huỳnh Tấn 
Phát, phường Phú Thuận, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 

 

 
(210) 4-2014-01082 (220) 15.01.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.15.15 
(731) PAN-UNITED CORPORATION LTD  

(SG) 
7 Temasek Boulevard, #16-01 Suntec 
Tower One, Singapore 038987  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; nhựa đường đã được trộn sơ bộ; vật liệu lát bằng nhựa đường; 
nhựa bitum; xi măng dùng cho lò luyện kim; xi măng cho lò nung; xi măng; lớp phủ xi 
măng chịu lửa; cọc xi măng; tấm xi măng; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; ván 
khuôn đổ bê tông không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; bê tông 
đã được trộn sơ bộ dùng trong xây dựng; bê tông đã được trộn sẵn; đá hoa cương; vữa 
dùng cho xây dựng; xỉ quặng [vật liệu xây dựng]. 

 
Nhóm 37: Đóng tàu; dịch vụ xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng tàu thuyền và phương tiện 
vận tải, công trình xây dựng, đường xá và công trình xây dựng dân dụng; xây dựng hàng 
hải theo yêu cầu; dịch vụ trang bị, bảo quản, bảo dưỡng, làm mới, đại tu và sửa chữa hàng 
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hải; dịch vụ nâng, hạ thủy và đưa tàu vào ụ cạn; nạo vét; dịch vụ vệ sinh bề mặt boong 
tàu; dịch vụ sơn phủ bảo dưỡng tàu thủy; dịch vụ sơn phủ sửa chữa tàu thủy; dịch vụ đóng 
tàu theo yêu cầu; bảo dưỡng và sửa chữa thân tàu thủy; cung cấp (cho thuê, cho mượn) 
các thiết bị dùng trong xưởng đóng tàu, như cần trục nổi, cầu trục, máy hàn, máy cắt và 
máy đập, máy tiện, máy khoan, trục dẫn động; loại bỏ các sinh vật biển bám trên thân tàu 
thủy; dịch vụ sửa chữa nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng của tàu thuyền; dịch vụ xây 
lắp thiết bi bảo vệ cho tàu thủy; sửa chữa tàu thuyền và phương tiện vận tải dưới nước; xây 
dựng bến cảng, bến tàu; sửa chữa tàu thủy; sửa chữa nơi neo đậu tàu thuyền; xây dựng, thi 
công và lắp đặt cần trục công-te-nơ tại cảng; tất cả các dịch vụ nêu trên có liên quan đến 
tàu thuyền và phương tiện hàng hải; rải nhựa đường; giám sát việc xây dựng công trình; 
xây dựng công trình dân dụng; lát mặt đường.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng xà lan; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; dịch vụ giao 
hàng; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng 
hải; dịch vụ dỡ hàng; cho thuê kho chứa hàng, dịch vụ kho bãi; bao gói hàng hóa; dịch vụ 
vận tải và lưu trữ; lai dắt tàu thuyền; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ 
vận tải, cất giữ hàng hóa và xếp hàng vào kho; dịch vụ vận tải và hậu cần vận tải, bao gồm 
đóng gói và cất giữ hàng hóa; dịch vụ hải quan liên quan đến việc chuẩn bị giấy tờ và tài 
liệu vận tải phục vụ cho việc thông quan; vận tải đường biển; xếp dỡ hàng hóa; cất giữ 
hàng hóa; chuyên chở hàng hóa bằng đường thủy; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-
nơ); dich vụ thuê tàu chở hàng; thuê tàu thuyền; dich vụ quản lý tàu thủy chuyên chở 
thùng chứa (công-te-nơ), tàu lai dắt và xà lan; cung cấp cho chủ tàu và bên thuê tàu các 
dịch vụ liên quan đến tàu thuyền khi tàu neo đậu tại cảng, trừ dịch vụ sơn phủ bảo dưỡng 
tàu thủy, dịch vụ sơn phủ sửa chữa tàu thủy và dịch vụ xây lắp thiết bị bảo vệ cho tàu 
thủy; thuê đội tàu lai dắt, xà lan và tàu chở hàng rời để vận tải hàng hóa; điều khiển việc 
vận chuyển thùng chứa (công-te-nơ); quản lý việc chuyên chở hàng hóa và/hoặc dịch vụ 
đại lý vận chuyên bằng đường biển; cung cấp thiết bị cho việc xếp hàng vào kho, cất giữ 
hàng hóa ở nơi không có mái che và nơi có mái che, phân phối [vận tải] và đóng gói hàng 
hóa; dịch vụ tại cảng; dịch vụ chuyển tải; sắp xếp và bốc dỡ hàng hóa trong thùng chứa 
(công-te-nơ); dịch vụ bốc xếp thùng chứa (công-te-nơ) tại cảng; dịch vụ phân phối từ cảng 
về kho [vận tải]; cung cấp nơi neo đậu, cầu tàu và các thiết bị sử dụng tại cảng cho việc 
bốc dỡ hàng hóa. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu liên quan đến công nghệ; nghiên cứu khoa học liên quan đến bê 
tông xi măng đã được trộn sẵn; nghiên cứu công nghệ liên quan đến bê tông xi măng đã 
được trộn sẵn; khảo cứu khoa học; khảo cứu công nghệ liên quan đến bê tông xi măng đã 
được trộn sẵn; nghiên cứu hoạt động xây dựng công trình; dịch vụ khoa học và công nghệ; 
lập kế hoạch và phân tích công nghệ; chuẩn bị báo cáo kỹ thuật; phân tích vật liệu xây 
dựng; thử nghiệm và đánh giá chất lượng vật liệu; dịch vụ quản lý dự án ứng dụng kiến 
thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng, và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng 
như đường, cầu, ...; thiết bị điện, hóa chất,...; nghiên cứu dự án ứng dụng kiến thức khoa 
học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 
cầu,...; thiết bị điện, hóa chất,...; nghiên cứu việc ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu,...; thiết 
bị điện, hóa chất,...; trắc địa; nghiên cứu và khảo sát địa chất; cung cấp thông tin, bao 
gồm cả việc cung cấp thông tin trực tuyến, về dịch vụ khoa học và công nghệ, cũng như 
hoạt động nghiên cứu và thiết kế có liên quan; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên. 
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(210) 4-2014-01083 (220) 15.01.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.15.15 
(731) PAN-UNITED CORPORATION LTD  

(SG) 
7 Temasek Boulevard, #16-01 Suntec 
Tower One, Singapore 038987   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; nhựa đường đã được trộn sơ bộ; vật liệu lát bằng nhựa đường; 
nhựa bitum; xi măng dùng cho lò luyện kim; xi măng cho lò nung; xi măng; lớp phủ xi 
măng chịu lửa; cọc xi măng; tấm xi măng; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; ván 
khuôn đổ bê tông không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; bê tông 
đã được trộn sơ bộ dùng trong xây dựng; bê tông đã được trộn sẵn; đá hoa cương; vữa 
dùng cho xây dựng; xỉ quặng [vật liệu xây dựng]. 

 
Nhóm 37: Đóng tàu; dịch vụ xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng tàu thuyền và phương tiện 
vận tải, công trình xây dựng, đường xá và công trình xây dựng dân dụng; xây dựng hàng 
hải theo yêu cầu; dịch vụ trang bị, bảo quản, bảo dưỡng, làm mới, đại tu và sửa chữa hàng 
hải; dịch vụ nâng, hạ thủy và đưa tàu vào ụ cạn; nạo vét; dịch vụ vệ sinh bề mặt boong 
tàu; dịch vụ sơn phủ bảo dưỡng tàu thủy; dịch vụ sơn phủ sửa chữa tàu thủy; dịch vụ đóng 
tàu theo yêu cầu; bảo dưỡng và sửa chữa thân tàu thủy; cung cấp (cho thuê, cho mượn) 
các thiết bị dùng trong xưởng đóng tàu, như cần trục nổi, cầu trục, máy hàn, máy cắt và 
máy đập, máy tiện, máy khoan, trục dẫn động; loại bỏ các sinh vật biển bám trên thân tàu 
thủy; dịch vụ sửa chữa nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng của tàu thuyền; dịch vụ xây 
lắp thiết bi bảo vệ cho tàu thủy; sửa chữa tàu thuyền và phương tiện vận tải dưới nước; xây 
dựng bến cảng, bến tàu; sửa chữa tàu thủy; sửa chữa nơi neo đậu tàu thuyền; xây dựng, thi 
công và lắp đặt cần trục công-te-nơ tại cảng; tất cả các dịch vụ nêu trên có liên quan đến 
tàu thuyền và phương tiện hàng hải; rải nhựa đường; giám sát việc xây dựng công trình; 
xây dựng công trình dân dụng; lát mặt đường.  

 

Nhóm 39: Vận tải bằng xà lan; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; dịch vụ giao 
hàng; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng 
hải; dịch vụ dỡ hàng; cho thuê kho chứa hàng, dịch vụ kho bãi; bao gói hàng hóa; dịch vụ 
vận tải và lưu trữ; lai dắt tàu thuyền; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ 
vận tải, cất giữ hàng hóa và xếp hàng vào kho; dịch vụ vận tải và hậu cần vận tải, bao gồm 
đóng gói và cất giữ hàng hóa; dịch vụ hải quan liên quan đến việc chuẩn bị giấy tờ và tài 
liệu vận tải phục vụ cho việc thông quan; vận tải đường biển; xếp dỡ hàng hóa; cất giữ 
hàng hóa; chuyên chở hàng hóa bằng đường thủy; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-
nơ); dich vụ thuê tàu chở hàng; thuê tàu thuyền; dich vụ quản lý tàu thủy chuyên chở 
thùng chứa (công-te-nơ), tàu lai dắt và xà lan; cung cấp cho chủ tàu và bên thuê tàu các 
dịch vụ liên quan đến tàu thuyền khi tàu neo đậu tại cảng, trừ dịch vụ sơn phủ bảo dưỡng 
tàu thủy, dịch vụ sơn phủ sửa chữa tàu thủy và dịch vụ xây lắp thiết bị bảo vệ cho tàu 
thủy; thuê đội tàu lai dắt, xà lan và tàu chở hàng rời để vận tải hàng hóa; điều khiển việc 
vận chuyển thùng chứa (công-te-nơ); quản lý việc chuyên chở hàng hóa và/hoặc dịch vụ 
đại lý vận chuyên bằng đường biển; cung cấp thiết bị cho việc xếp hàng vào kho, cất giữ 
hàng hóa ở nơi không có mái che và nơi có mái che, phân phối [vận tải] và đóng gói hàng 
hóa; dịch vụ tại cảng; dịch vụ chuyển tải; sắp xếp và bốc dỡ hàng hóa trong thùng chứa 
(công-te-nơ); dịch vụ bốc xếp thùng chứa (công-te-nơ) tại cảng; dịch vụ phân phối từ cảng 
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về kho [vận tải]; cung cấp nơi neo đậu, cầu tàu và các thiết bị sử dụng tại cảng cho việc 
bốc dỡ hàng hóa. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu liên quan đến công nghệ; nghiên cứu khoa học liên quan đến bê 
tông xi măng đã được trộn sẵn; nghiên cứu công nghệ liên quan đến bê tông xi măng đã 
được trộn sẵn; khảo cứu khoa học; khảo cứu công nghệ liên quan đến bê tông xi măng đã 
được trộn sẵn; nghiên cứu hoạt động xây dựng công trình; dịch vụ khoa học và công nghệ; 
lập kế hoạch và phân tích công nghệ; chuẩn bị báo cáo kỹ thuật; phân tích vật liệu xây 
dựng; thử nghiệm và đánh giá chất lượng vật liệu; dịch vụ quản lý dự án ứng dụng kiến 
thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng, và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng 
như đường, cầu, ...; thiết bị điện, hóa chất,...; nghiên cứu dự án ứng dụng kiến thức khoa 
học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 
cầu,...; thiết bị điện, hóa chất,...; nghiên cứu việc ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu,...; thiết 
bị điện, hóa chất,...; trắc địa; nghiên cứu và khảo sát địa chất; cung cấp thông tin, bao 
gồm cả việc cung cấp thông tin trực tuyến, về dịch vụ khoa học và công nghệ, cũng như 
hoạt động nghiên cứu và thiết kế có liên quan; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
 

(210) 4-2014-01084 (220) 15.01.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.15.15 
(731) PAN-UNITED CORPORATION LTD  

(SG) 
7 Temasek Boulevard, #16-01 Suntec 
Tower One, Singapore 038987   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; nhựa đường đã được trộn sơ bộ; vật liệu lát bằng nhựa đường; 
nhựa bitum; xi măng dùng cho lò luyện kim; xi măng cho lò nung; xi măng; lớp phủ xi 
măng chịu lửa; cọc xi măng; tấm xi măng; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; ván 
khuôn đổ bê tông không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; bê tông 
đã được trộn sơ bộ dùng trong xây dựng; bê tông đã được trộn sẵn; đá hoa cương; vữa 
dùng cho xây dựng; xỉ quặng [vật liệu xây dựng]. 

 

Nhóm 37: Đóng tàu; dịch vụ xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng tàu thuyền và phương tiện 
vận tải, công trình xây dựng, đường xá và công trình xây dựng dân dụng; xây dựng hàng 
hải theo yêu cầu; dịch vụ trang bị, bảo quản, bảo dưỡng, làm mới, đại tu và sửa chữa hàng 
hải; dịch vụ nâng, hạ thủy và đưa tàu vào ụ cạn; nạo vét; dịch vụ vệ sinh bề mặt boong 
tàu; dịch vụ sơn phủ bảo dưỡng tàu thủy; dịch vụ sơn phủ sửa chữa tàu thủy; dịch vụ đóng 
tàu theo yêu cầu; bảo dưỡng và sửa chữa thân tàu thủy; cung cấp (cho thuê, cho mượn) 
các thiết bị dùng trong xưởng đóng tàu, như cần trục nổi, cầu trục, máy hàn, máy cắt và 
máy đập, máy tiện, máy khoan, trục dẫn động; loại bỏ các sinh vật biển bám trên thân tàu 
thủy; dịch vụ sửa chữa nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng của tàu thuyền; dịch vụ xây 
lắp thiết bi bảo vệ cho tàu thủy; sửa chữa tàu thuyền và phương tiện vận tải dưới nước; xây 
dựng bến cảng, bến tàu; sửa chữa tàu thủy; sửa chữa nơi neo đậu tàu thuyền; xây dựng, thi 
công và lắp đặt cần trục công-te-nơ tại cảng; tất cả các dịch vụ nêu trên có liên quan đến 
tàu thuyền và phương tiện hàng hải; rải nhựa đường; giám sát việc xây dựng công trình; 
xây dựng công trình dân dụng; lát mặt đường.  
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Nhóm 39: Vận tải bằng xà lan; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; dịch vụ giao 
hàng; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng 
hải; dịch vụ dỡ hàng; cho thuê kho chứa hàng, dịch vụ kho bãi; bao gói hàng hóa; dịch vụ 
vận tải và lưu trữ; lai dắt tàu thuyền; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ 
vận tải, cất giữ hàng hóa và xếp hàng vào kho; dịch vụ vận tải và hậu cần vận tải, bao gồm 
đóng gói và cất giữ hàng hóa; dịch vụ hải quan liên quan đến việc chuẩn bị giấy tờ và tài 
liệu vận tải phục vụ cho việc thông quan; vận tải đường biển; xếp dỡ hàng hóa; cất giữ 
hàng hóa; chuyên chở hàng hóa bằng đường thủy; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-
nơ); dich vụ thuê tàu chở hàng; thuê tàu thuyền; dich vụ quản lý tàu thủy chuyên chở 
thùng chứa (công-te-nơ), tàu lai dắt và xà lan; cung cấp cho chủ tàu và bên thuê tàu các 
dịch vụ liên quan đến tàu thuyền khi tàu neo đậu tại cảng, trừ dịch vụ sơn phủ bảo dưỡng 
tàu thủy, dịch vụ sơn phủ sửa chữa tàu thủy và dịch vụ xây lắp thiết bị bảo vệ cho tàu 
thủy; thuê đội tàu lai dắt, xà lan và tàu chở hàng rời để vận tải hàng hóa; điều khiển việc 
vận chuyển thùng chứa (công-te-nơ); quản lý việc chuyên chở hàng hóa và/hoặc dịch vụ 
đại lý vận chuyên bằng đường biển; cung cấp thiết bị cho việc xếp hàng vào kho, cất giữ 
hàng hóa ở nơi không có mái che và nơi có mái che, phân phối [vận tải] và đóng gói hàng 
hóa; dịch vụ tại cảng; dịch vụ chuyển tải; sắp xếp và bốc dỡ hàng hóa trong thùng chứa 
(công-te-nơ); dịch vụ bốc xếp thùng chứa (công-te-nơ) tại cảng; dịch vụ phân phối từ cảng 
về kho [vận tải]; cung cấp nơi neo đậu, cầu tàu và các thiết bị sử dụng tại cảng cho việc 
bốc dỡ hàng hóa. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu liên quan đến công nghệ; nghiên cứu khoa học liên quan đến bê 
tông xi măng đã được trộn sẵn; nghiên cứu công nghệ liên quan đến bê tông xi măng đã 
được trộn sẵn; khảo cứu khoa học; khảo cứu công nghệ liên quan đến bê tông xi măng đã 
được trộn sẵn; nghiên cứu hoạt động xây dựng công trình; dịch vụ khoa học và công nghệ; 
lập kế hoạch và phân tích công nghệ; chuẩn bị báo cáo kỹ thuật; phân tích vật liệu xây 
dựng; thử nghiệm và đánh giá chất lượng vật liệu; dịch vụ quản lý dự án ứng dụng kiến 
thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng, và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng 
như đường, cầu, ...; thiết bị điện, hóa chất,...; nghiên cứu dự án ứng dụng kiến thức khoa 
học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 
cầu,...; thiết bị điện, hóa chất,...; nghiên cứu việc ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu,...; thiết 
bị điện, hóa chất,...; trắc địa; nghiên cứu và khảo sát địa chất; cung cấp thông tin, bao 
gồm cả việc cung cấp thông tin trực tuyến, về dịch vụ khoa học và công nghệ, cũng như 
hoạt động nghiên cứu và thiết kế có liên quan; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
 

(210) 4-2014-01164 (220) 16.01.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; A5.11.13 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Hồn Việt  (VN) 

Số 14, ngõ 176/10 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2014-01189 (220) 16.01.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.7.3; 5.7.11; 3.4.18; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng, tím 
(731) Trung tâm giống nông nghiệp 

Vĩnh Long  (VN) 

107/2, Phạm Hùng, phường 9, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống; vật nuôi (giống); thủy sản giống.  
 

Nhóm 35: Xuất, nhập khẩu các vật tư nguyên liệu; xuất, nhập khẩu các sản phẩm về cây 
trồng, vật nuôi (giống); cung ứng (mua bán) các sản phẩm có nguồn gốc từ giống; nhập 
khẩu giống mới. 

 

Nhóm 41: Tổ chức tập huấn, trình diễn (có nội dung về công tác giống). 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học về lai tạo giống mới, tổ chức khảo nghiệm, chọn lọc, bồi 
dục, phục tráng và ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra giống mới, cải tiến năng suất và 
chất lượng giống phục vụ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; đổi mới 
công nghệ; Chuyển giao công nghệ sản xuất giống. 

 

Nhóm 44: Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công 
tác giống cây trồng, vật nuôi; xây dựng mạng lưới tổ chức hệ thống sản xuất giống.  

 

 
(210) 4-2014-01365 (220) 17.01.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.13.1 
(591) Xanh lam, xanh dương, vàng đậm, vàng 

nhạt, trắng 
(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài. 

 

 
(210) 4-2014-01750 (220) 22.01.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) David Bilsland   (VN) 

11/11 phố Ngô Quang Huy, phường Thảo
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 20: Hộp dùng cho mục đích cất giữ hoặc lưu kho (bằng chất dẻo); hộp dùng cho 
mục đích cất giữ hoặc lưu kho (bằng gỗ); hộp dùng để cất giữ hoặc lưu kho (đồ đạc); hộp 
dùng để cất giữ hoặc lưu kho (không bằng kim loại); hộp đựng dụng cụ (đồ đạc, không 
bằng kim loại); hộp bằng tấm xơ ép dùng cho mục đích gia dụng; hộp dùng để vận 
chuyển (không bằng kim loại); hộp xếp chồng bằng chất dẻo; khay bằng chất dẻo (dùng 
để xếp hàng) dùng cho hộp đựng dụng cụ và hộp dùng để cất giữ hoặc lưu kho. 

 

(210) 4-2014-01812 (220) 22.01.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Phạm Văn Đồng  (VN) 

36 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ.  
 

 
(210) 4-2014-02067 (220) 24.01.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) STARBUCKS (HK) LIMITED  (HK) 

41st Floor, PCCW Tower, Taikoo Place, 
979 King's Road, Quarry Bay, Hong 
Kong 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa CD-ROM về truyện, trò chơi và các hoạt động, chương trình trò chơi máy 
tính; đĩa CD-ROM về phim cho trẻ em; đĩa CD và DVD về hoạt họa và các chương trình 
giải trí cho trẻ em; đĩa CD và DVD về âm thanh và video trong lĩnh vực về các chương 
trình phim truyền hình có kịch bản chuyển thể từ truyện tranh (LA), phim điện ảnh và 
phim hoạt hình; máy đọc định dạng MP3 (máy nghe nhạc kỹ thuật số cầm tay); máy 
karaoke; bản ghi âm thanh và video về hoạt họa; băng âm thanh và video về âm nhạc; 
băng âm thanh về các thông tin liên quan đến hài kịch, kịch, hành động, phiêu lưu mạo 
hiểm, hoạt họa; vỏ máy nghe nhạc kỹ thuật số cầm tay; chương trình đồ họa hoặc máy 
tính, ghi sẵn; phần mềm công cụ tìm kiếm cho máy tính trong lĩnh vực giải trí; bản ghi âm 
thanh liên quan đến trò chơi video và vi tính và văn hóa trò chơi được cung cấp qua 
Internet và mạng viễn thông không dây; bản ghi âm thanh, video, tiếng, hình ảnh, văn 
bản, ấn phẩm, tín hiệu, phần mềm, thông tin, dữ liệu và mã (code), tất cả tải xuống được 
từ mạng viễn thông bằng cách trực tuyến và qua mạng Internet và mạng lưới toàn cầu; 
phương tiện để ghi, chứa, lưu trữ, xử lý, điều khiển, truyền phát, truyền thanh, khôi phục 
và tái tạo âm thanh, hình ảnh, văn bản và thông tin, cụ thể là vật mang dữ liệu từ tính, vật 
mang dữ liệu quang học, vật mang dữ liệu di động/trực tuyến cập nhật nhất (vật mang dữ 
liệu cho các trang web, vật mang dữ liệu trực tuyến, vật mang dữ liệu di động, vật mang 
dữ liệu cho phần mềm di động, vật mang dữ liệu cho các thiết bị di động) tất cả các sản 
phẩm nói trên không liên quan đến biểu diễn âm nhạc; hệ thống thư thoại; thiết bị quay số 
điện thoại bằng bộ tổng hợp âm thanh; máy trả lời tự động; thiết bị trả lời điện thoại; thiết 
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bị trả lời tự động dùng cho thiết bị liên lạc; phần mềm máy tính được cung cấp qua 
Internet; ấn phẩm điện tử trực tuyến (tải xuống được qua Internet hoặc mạng máy tính 
hoặc cơ sở dữ liệu máy tính); máy vi tính, phần cứng và phần mềm máy tính [ghi sẵn], 
thiết bị ngoại vi máy tính; phần sụn máy tính (firmware); công cụ phát triển phần mềm 
máy tính dùng cho mạng xã hội và các ứng dụng của mạng xã hội dành cho con người 
dùng để tạo trang blog cá nhân, các chủ đề trực tuyến; thiết bị và dụng cụ trắc địa, nhiếp 
ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát) và thiết bị giảng dạy; 
thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền phát và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, ảnh, hình 
ảnh, và/hoặc âm thanh; vệ tinh; ăng ten đĩa vệ tinh; thiết bị vệ tinh; thiết bị cầm tay để thu 
và phát truyền dẫn vệ tinh; dụng cụ phát sóng vệ tinh; trạm vệ tinh mặt đất; thiết bị thu vệ 
tinh; thiết bị thu truyền hình vệ tinh; thiết bị liên lạc vệ tinh; thiết bị thu phát vệ tinh; thiết 
bị giám sát mục tiêu; thiết bị đổi tần số liên lạc truyền dẫn truyền hình qua vệ tinh; thiết 
bị truyền phát dùng cho truyền hình vệ tinh; ăng ten thu sóng truyền hình vệ tinh; hộp vệ 
tinh; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; thiết bị vệ tinh vô tuyến điện vệ tinh liên lạc; thiết bị 
nghe nhìn dùng cho vệ tinh; trạm truyền hình vệ tinh mặt đất; thiết bị đổi tần số tín hiệu 
truyền hình qua vệ tinh; thiết bị hội thảo qua video; điện thoại, máy nhắn tin, điện thoại di 
động, máy fax; thiết bị và dụng cụ để hiển thị và/hoặc in dữ liệu, thông tin, ảnh và/hoặc 
hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi âm; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; 
băng video, băng ghi âm, đĩa com pắc, đĩa mềm, đĩa CD-ROM và DVD-ROM; thiết bị xử 
lý dữ liệu; phần mềm máy tính để duyệt và/hoặc tìm kiếm dữ liệu, hoặc giúp duyệt 
và/hoặc tìm kiếm trên mạng máy tính hoặc mạng Internet; thẻ, dây, đĩa và thiết bị bán dẫn 
chứa các chương trình máy tính, cụ thể là thiết bị lưu trữ từ tính hoặc điện dùng cho các 
chương trình máy tính; thiết bị, dụng cụ, mạng và mạch viễn thông; cáp, hệ thống cáp, sợi 
quang học, thiết bị và mạch truyền thông quang học, tất cả dùng trong viễn thông; thiết bị 
và dụng cụ máy tính hoặc điện tử dùng để ghi nợ và/hoặc ghi tín dụng cho tài khoản tài 
chính và/hoặc thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ; thẻ nạp tiền và/hoặc tín dụng và/hoặc 
ghi nợ có thể đọc được bằng máy; thiết bị, và dụng cụ và phần mềm máy tính và điện tử 
để giao tiếp với mạng máy tính và mạng lưới toàn cầu; phần mềm máy tính để kết nối 
người dùng mạng máy tính với các trang web và địa chỉ mong muốn trên mạng lưới toàn 
cầu; phần cứng và phần mềm máy tính để quản lý dữ liệu; phần cứng và phần mềm máy 
tính để giải nén các phương tiện truyền thông kỹ thuật số; thiết bị và dụng cụ thu hình, thu 
thanh, video và âm thanh; máy đọc định dạng MP3 (lớp âm thanh thứ 3 của MPEG- 1); 
hình ảnh, phim điện ảnh, phim và chương trình trò chơi, tất cả có thể tải xuống được; phần 
mềm máy tính để lập kế hoạch sự kiện và để quản lý, xem và chỉnh sửa sổ địa chỉ và 
thông tin liên lạc cá nhân và chuyên nghiệp; thiết bị mã hóa và giải hóa tín hiệu; thiết bị 
để phát, truyền, nhận, xử lý, tái tạo, mã hóa và giải hóa tín hiệu kỹ thuật số; mạch điện tử 
và các bộ phận cấu thành để xử lý, mã hóa hoặc giải mã tín hiệu tần số vô tuyến điện tử 
hoặc quang học; thiết bị xử lý, bộ khuyếch đại, bộ thu và phát giọng nói; hệ thống báo 
động; camera an ninh; bộ truyền hình và truyền thanh di động; máy ảnh; máy quay phim; 
tai nghe; ống nghe; loa; hệ thống và thiết bị GPS (hệ thống định vụ toàn cầu); thiết bị điện 
tử và các chương trình chơi trò chơi video, điện tử và máy tính; màn hình tinh thể lỏng 
cho thiết bị viễn thông và điện tử; hộp nhận tín hiệu số (thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình và chuyển dữ liệu hình ảnh và âm thanh lên màn hình vô tuyến); điều khiển từ xa; 
miếng đệm lót chuột máy vi tính; mạch tích hợp; chương trình lưu trữ dữ liệu; máy tính 
chủ (server); hệ thống trên cơ sở web, trực tuyến, để đặt dung lượng vệ tinh và tự động 
điều khiển từ xa các thiết bị truyền phát vệ tinh; thiết bị đếm bước chân; thiết bị bảo vệ 
phần mềm (một thiết bị bảo vệ bản lưu điện tử và nội dung của nó, khi được kết nối với 
một máy tính và các thiết bị điện tử khác, có chức năng mở phần mềm và giải mã nội 
dung); hệ điều hành điện toán đám mây; thiết bị lưu trữ trung tâm dữ liệu; mạng máy tính 
đám mây và các ứng dụng trên mạng máy tính đám mây; nền tảng phần mềm máy tính 
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cho ứng dụng và mạng điện toán đám mây; phần mềm máy tính giúp người dùng lập 
trình, xem và phân phát âm thanh, video, văn bản và các nội dung đa phương tiện khác, 
bao gồm video, vô tuyến, vô tuyến truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hóa, 
và các chương trình liên quan đến giải trí và giáo dục thông qua mạng truyền thông; phần 
mềm máy tính dùng với vệ tinh và/hoặc hệ thống điều hướng GPS (hệ thống định vị toàn 
cầu) để điều hướng, định tuyến và hoạch định đường đi, và tạo bản đồ điện tử; phần mềm 
máy tính dùng trong điện thoại di động cho phép người dùng chơi và tải trò chơi trực 
tuyến, nghe và tải nhạc chuông và nghe và tải dữ liệu, phần mềm, trình bảo vệ màn hình 
và màn hình nền; phần mềm tải xuống được để phân phát trực tuyến giúp các thuê bao tận 
dụng các dịch vụ truyền thông VOIP (truyền giọng nói trên giao thức IP), cộng đồng ảo 
và mạng xã hội; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các hàng hóa kể trên; tất cả các sản 
phẩm thu truyền điện tử nói trên không liên quan đến biểu diễn âm nhạc; tất cả thuộc 
nhóm 09. 

 

Nhóm 16: Giấy và bìa và các sản phẩm làm từ vật liệu này, cụ thể là tập giấy viết, anbom 
ảnh; danh bạ điện thoại, fax, thư điện tử và trang web ở dạng in; giấy báo (gửi cho khách 
hàng), tạp chí, sách, nhật ký và tờ rơi; ấn phẩm; văn phòng phẩm; ảnh chụp (được in); túi 
[phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; thẻ ở dạng thẻ ghi nợ, thẻ 
tín dụng, thẻ nạp tiền và thẻ điện thoại, tất cả không phải là thẻ từ tính hoặc mã hóa; tài 
liệu tiếp thị và quảng cáo (được in); bài quảng cáo ở dạng in; sổ tay hướng dẫn sử dụng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh công ty; dịch vụ quản lý kinh doanh công ty liên 
quan đến chiến lược nhà ở, quản lý không gian, quản lý tái định cư, quản lý chi phí sở hữu 
văn phòng, cửa hàng bán lẻ, công trình dân sự và công nghiệp; dịch vụ tư vấn quản lý 
công ty; quản lý kinh doanh và quản lý kinh doanh khách sạn và quản trị kinh doanh; dịch 
vụ marketing và dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; xuất bản tài liệu quảng cáo; 
marketing các cơ sở kinh doanh chưa sử dụng; dịch vụ quảng cáo và cung cấp thông tin 
liên quan đến dịch vụ này; cung cấp thông tin về thương mại; phổ biến các tài liệu quảng 
cáo; cập nhật tài liệu quảng cáo; biên tập bài quảng cáo để dùng cho trang web trên 
Internet; phân phát tờ quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cung cấp thời gian 
quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ quảng cáo; cung cấp thông tin bán 
hàng, kinh doanh, quảng cáo và khuyến mại; dịch vụ trả lời điện thoại [cho chủ thuê bao 
vắng mặt]; dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác); bán đấu giá qua mạng Internet; 
quản lý nhân sự; cung cấp thông tin bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và khuyến mại qua 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; tập hợp và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau để khách hàng dễ 
xem và mua các hàng hoá này từ trang web bán hàng trên Internet và điểm bán buôn 
nhưng không bao gồm ô tô, bugi đốt nóng - bộ phận của động cơ đốt trong, van - nam 
châm dùng cho xe cộ mặt đất, và các bộ phận và phụ tùng của chúng; bán lẻ, phân phát và 
bán buôn điện thoại, hàng điện tử (đầu đĩa DVD, thiết bị nghe nhạc cầm tay) và viễn 
thông, phần cứng và phần mềm máy tính, đĩa CD và DVD, phần mềm ứng dụng, ấn phẩm 
điện tử có thể tải xuống, bản ghi âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống (không liên quan 
đến biểu diễn âm nhạc), phần sụn máy tính, pin, sạc pin, thiết bị và dụng cụ để thu, phát 
và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, tranh ảnh, hình ảnh và/hoặc âm thanh; bán lẻ, phân phát 
và bán buôn kim loại quý, trang sức, đá quý, ấn phẩm in, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa 
từ tính và không từ tính, đồ đạc, khung tranh, dụng cụ nhà bếp, hàng dệt, quần áo, đồ đi 
chân, mũ đội đầu, thảm, thảm chùi chân, trò chơi và đồ chơi điện tử, sơn, chế phẩm màu 
và véc ni, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm dùng cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế 
phẩm để tẩy trắng và làm sạch, nến, chế phẩm dược phẩm và vệ sinh, then ổ khoá bằng 
kim loại, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy tính, máy tính tiền, thiết bị và dụng 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
782 

cụ điện [cụ thể là, máy đọc định dạng MP3, thiết bị để hát với nhạc nền thu trước và với 
lời bài hát hiển thị trên màn hình, thiết bị quay số điện thoại bằng bộ tổng hợp âm thanh, 
thiết bị trả lời tự động dùng cho thiết bị liên lạc, thiết bị hội thảo qua video, điện thoại, 
máy nhắn tin, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông, thiết bị mã hoá và giải hoá 
tín hiệu, thiết bị để phát, truyền, nhận, xử lý, tái tạo, mã hoá và giải hoá tín hiệu kỹ thuật 
số, bộ truyền hình và truyền thanh di động, hệ thống và thiết bị GPS (hệ thống định vị 
toàn cầu), màn hình tinh thể lỏng cho thiết bị viễn thông và điện tử, hộp nhận tín hiệu số 
(thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình và chuyển dữ liệu hình ảnh và âm thanh lên màn 
hình vô tuyến), điều khiển từ xa], nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính mắt và kính 
râm, thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông 
gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; bán lẻ, phân phát và bán buôn đồ bạc, dụng cụ đo thời 
gian và bấm giờ, nhạc cụ, tạp chí, thẻ, các sản phẩm làm bằng giấy và bìa cứng, tranh ảnh, 
máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, da và giả da, túi xách, ví tiền, ví nam, giá đỡ bằng 
da, túi, vali (hành lý), ô, gương, móc treo áo khoác, tấm lót để lót đĩa ở bàn ăn, đồ dùng 
của thợ may, khăn phủ giường và bàn, đồ chơi và các dụng cụ thể thao, thực phẩm và đồ 
uống, thịt, cá, gia cầm, hoa quả và rau quả khô, nấu chín và bảo quản, mứt và nước xốt 
trái cây, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, dầu và mỡ ăn, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột 
mỳ, bánh mì và bánh ngọt, gia vị, trái cây và rau quả tươi, bia, nước khoáng, nước trái cây 
và các đồ uống không cồn khác, đồ uống có cồn, các sản phẩm hoa, thực phẩm, thuốc lá, 
đồ dùng cho người hút thuốc lá và diêm; dịch vụ quảng cáo qua thư; dịch vụ quản lý 
khách sạn [cho người khác]; dịch vụ đặt hàng [cho người khác]; cung cấp thông tin 
thương mại qua Internet; dịch vụ thư ký; thông tin thống kê; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ kinh doanh liên quan đến biên soạn và cho thuê 
danh sách gửi thư; dịch vụ quản lý kinh doanh quy trình bán hàng qua Internet; dịch vụ 
mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); xúc tiến thương mại 
bằng cách phát hành và điều chỉnh tem kinh doanh; dịch vụ về nguồn nhân sự, cụ thể là 
thuyên chuyển và bố trí nhân sự; dịch vụ giới thiệu doanh nghiệp; đại lý thông quan xuất 
nhập khẩu (dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu); đại lý đặt mua báo dài hạn; mua và bán máy 
tính điện tử, máy đánh chữ, máy điện báo, máy tính, máy sao chụp tài , điện thoại, thiết bị 
trả lời điện thoại, máy fax, máy in; dịch vụ ghi chép lại (bao gồm viết trên giấy nến); cung 
cấp thông tin thương mại bằng cách đón tiếp, cung cấp thông tin và hướng dẫn cho khách 
đến thăm tòa nhà; cho thuê máy đánh chữ, máy sao chụp và máy xử lý văn bản; thông tin 
việc làm; cho thuê máy bán hàng tự động; quản lý kinh doanh các tiện nghi thể thao (cho 
người khác); quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến 
thương mại điện tử; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn thương mại cho người tiêu 
dùng; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số liệu thống kê; hệ thống 
hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người 
khác; dịch vụ quản lý dữ liệu cho người khác; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến 
dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ quảng cáo và dịch vụ khuyến mại trong lĩnh vực tạo 
mẫu, thể thao, thời trang, giải trí (không liên quan đến biểu diễn âm nhạc), điện ảnh, 
truyền hình, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, phát thanh và truyền hình trực tuyến; 
dịch vụ bán lẻ điện tử và qua thư đặt hàng nhờ mạng máy tính toàn cầu các sản phẩm điện 
thoại di động, đĩa DVD không liên quan đến biểu diễn âm nhạc, băng audio và video 
không liên quan đến biểu diễn âm nhạc, tạp chí, sách, phần cứng và phần mềm máy tính; 
tuyển dụng nhân tài; kế toán; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ mua sắm và bán lẻ 
trực tuyến nói chung; cung cấp dịch vụ bán hàng tại nhà thông qua mạng máy tính với số 
lượng sản phẩm và dịch vụ đa dạng; dịch vụ cố vấn, thông tin, quản lý kinh doanh và tư 
vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; tất cả thuộc nhóm 35. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ duy trì và bảo dưỡng phần cứng máy tính. 
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp quyền truy cập và kết nối viễn thông tới cơ sở dữ 
liệu máy tính và mạng Internet; dịch vụ thông tin liên lạc điện tử; dịch vụ viễn thông 
tương tác; dịch vụ viễn thông về thông tin (về trang web), chương trình và dữ liệu máy 
tính; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng Internet hoặc cơ sở dữ liệu; dịch vụ cổng viễn 
thông; dịch vụ truyền thông mạng máy tính; cung cấp quyền truy cập viễn thông vào các 
cơ sở hạ tầng và cấu trúc mạng lưới toàn cầu; thông tin liên lạc bằng máy vi tính, thông 
tin liên lạc bằng mạng cáp quang, truyền tin nhắn và hình ảnh với sự hỗ trợ của máy tính, 
truyền bản fax, gửi tin nhắn, dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương 
tiện liên lạc điện tử khác], cho thuê modem, truyền thông dữ liệu bằng các phương tiện 
điện tử; dịch vụ điện thoại; dịch vụ điện thoại di động; dịch vụ điện báo, dịch vụ dây điện 
báo; dịch vụ đánh điện báo; dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh; dịch vụ thư điện tử; cho 
thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ gửi, nhận và chuyển tin nhắn điện tử; thu thập, truyền 
phát và cung cấp dữ liệu bằng các phương tiện điện tử; tập hợp, truyền phát và gửi tin 
nhắn thư, thông tin ảnh tĩnh và/hoặc ảnh động như các ký tự, tin nhắn, hình ảnh, điện tín, 
thông tin và dữ liệu (không liên quan đến biểu diễn âm nhạc) bởi các phương tiện điện tử, 
điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và vệ tinh; truyền phát, truyền thanh truyền hình và thu 
nhận các âm thanh, video, ảnh động và tĩnh và dữ liệu (không liên quan đến biểu diễn âm 
nhạc) ở dạng nén hoặc không nén đối với thời gian thực và thời gian trễ; dịch vụ gửi tin 
nhắn điện tử, hội nghị điện tử và dịch vụ truyền phát theo đơn đặt hàng; dịch vụ thông tin 
liên lạc cho mục đích hội nghị truyền hình; dịch vụ hội nghị truyền hình vệ tinh; dịch vụ 
hội nghị truyền hình; dịch vụ liên lạc bằng truyền thanh và truyền hình; dịch vụ thông tin 
liên lạc giữa các máy vi tính; thông tin liên lạc bằng bảng thông báo điện tử giúp người 
dùng thực hiện đối thoại tương tác thời gian thực giữa một thiết bị máy tính và một bảng 
thông báo điện tử chứa thông tin ảnh tĩnh và động và thông tin giọng nói như các ký tự; 
cung cấp bảng thông báo điện tử và bảng tin nhắn điện tử để truyền tin nhắn; cung cấp 
diễn đàn thảo luận trên Internet; cung cấp phòng nói chuyện trên Internet (chat room); 
cung cấp quyền truy cập viễn thông tới các thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; dịch vụ 
truyền hình; dịch vụ truyền phát các chương trình truyền thanh và truyền hình; truyền 
hình cáp; truyền phát phim, các chương trình tương tác, video, trò chơi máy tính điện tử 
(tất cả không liên quan đến biểu diễn âm nhạc) bằng phương tiện điện tử; cung cấp tiện 
nghi viễn thông cho các cuộc hội thoại và thảo luận tương tác; dịch vụ viễn thông được 
cung cấp bởi thẻ điện thoại trả trước; dịch vụ điện thoại liên quan đến việc cấp thẻ tín 
dụng; dịch vụ tư vấn về danh bạ điện thoại được vi tính hóa; truyền thông tin liên quan 
đến dịch vụ mua sắm và bán lẻ trực tuyến nói chung; dịch vụ truyền video theo yêu cầu 
(VOD); cung cấp truyền thông đồng đẳng VOIP (ứng dụng truyền tiếng nói qua giao thức 
Internet); cung cấp quyền truy cập tốc độ cao cho mạng lưới khu vực và mạng thông tin 
máy tính toàn cầu; giải pháp truyền dẫn thông tin dưới dạng văn bản thông qua kênh 
truyền hình; thông tin về hãng thông tấn và dịch vụ hãng thông tấn; truyền tin tức; cung 
cấp tiện nghi truyền thanh và truyền hình vệ tinh; vận hành việc truyền và thu các trạm vệ 
tinh mặt đất (cố định hay di chuyển được); phát các chương trình truyền hình tiếp âm 
bằng vệ tinh, Internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác, dịch vụ truyền tải theo 
dòng liên tục dữ liệu kỹ thuật số qua Internet (streaming); dịch vụ truyền tải theo dòng 
liên tục dữ liệu (streaming), dữ liệu âm thanh (audio) và video (tất cả không liên quan đến 
biểu diễn âm nhạc) qua Internet; dịch vụ truyền tải theo dòng liên tục (streaming) nội 
dung và tư liệu âm thanh (tất cả không liên quan đến biểu diễn âm nhạc) qua mạng máy 
tính toàn cầu; truyền nội dung âm thanh-hình ảnh tải về được toàn bộ, một phần, và các 
clip từ phim điện ảnh, chương trình truyền hình, video (tất cả không liên quan đến biểu 
diễn âm nhạc); truyền phát trò chơi video và trò chơi tương tác bằng phương tiện điện tử; 
dịch vụ tải nội dung từ nhiều nguồn truyền thông khác nhau về máy tính cá nhân rồi có 
thể nghe qua máy tính hoặc các thiết bị nghe kỹ thuật số cầm tay (postcasting) và dịch vụ 
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truyền thông tin bằng một đoạn video ngắn thông qua Internet (webcasting); cung cấp các 
diễn đàn trực tuyến và phòng nói chuyện qua Internet (chat room); dịch vụ nhắn tin qua 
trang web; cho thuê thời gian truy cập đến cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp quyền truy 
cập đến cơ sở dữ liệu máy tính qua mạng máy tính toàn cầu để tìm kiếm và khôi phục 
thông tin, dữ liệu, địa chỉ trang web và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính; cung cấp 
quyền truy cập người dùng đến cơ sở dữ liệu chứa các ấn phẩm và dữ liệu điện tử thông 
qua mạng máy tính cho mục đích xử lý và/hoặc hiển thị; cung cấp quyền truy cập người 
dùng đến các máy tính từ xa chứa ấn phẩm, bảng thông báo, dữ liệu và thông tin điện tử 
có thể tiếp cận được bằng máy tính; vận hành phòng nói chuyện qua Internet (dịch vụ 
phòng chat); cung cấp dịch vụ kết nối và truy cập đến mạng truyền thông điện tử để 
truyền hoặc nhận phần mềm máy tính và ứng dụng; dịch vụ tư vấn về thiết bị xử lý dữ 
liệu, thiết bị ghi, truyền, hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, tất cả các thiết bị này dùng 
để truyền dẫn, truyền tải, truyền phát thông tin, dữ liệu, đồ họa, âm thanh, video, phim 
hoạt họa và văn bản (tất cả không liên quan đến biểu diễn âm nhạc) thông qua hệ thống vệ 
tinh hoặc mạng máy tính dùng dây cố định, phần cứng và phần mềm máy tính, công nghệ 
thông tin, thiết bị và dụng cụ điện tử và Internet; phát sóng ca nhạc, hòa nhạc, và các 
chương trình radio thông qua mạng máy tính toàn cầu; phát sóng các video ghi sẵn về âm 
nhạc và giải trí, các chương trình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, sự 
kiện văn hóa, và các chương trình liên quan đến giải trí thông qua mạng máy tính toàn 
cầu; truyền phát âm thanh, hình ảnh, tín hiệu văn bản và phần mềm bằng các phương tiện 
trực tuyến, qua mạng Internet và mạng lưới toàn cầu; truyền phát điện tử, điện và kỹ thuật 
số về giọng nói, dữ liệu, hình ảnh và video thông qua mạng không dây; cung cấp quyền 
truy cập viễn thông cho người dùng tải (hoặc truyền) dữ liệu ca nhạc bằng máy tính cá 
nhân hoặc điện thoại di động; cung cấp quyền truy cập viễn thông đến các địa chỉ trang 
web nhạc kỹ thuật số trên mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập viễn thông 
đến các địa chỉ trang web nhạc kỹ thuật số trên mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền 
truy cập tạm thời đến cơ sở dữ liệu máy tính liên quan đến ca nhạc và âm thanh; cung cấp 
dịch vụ truyền phát liên quan đến trò chơi video và hình ảnh qua Internet; truyền dữ liệu, 
tin nhắn, video, âm thanh, ấn phẩm điện tử và thông tin bằng máy tính; truyền phát video 
bằng phương tiện điện tử; truyền tín hiệu nhạc chuông điện thoại, hình ảnh và phim qua 
mạng viễn thông; cung cấp trò chơi video, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh 
hoặc phim quan mạng viễn thông hoặc mạng máy tính; dịch vụ truyền video trực tuyến; 
cố vấn, thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ kể trên; tất cả thuộc nhóm 38. 

 
Nhóm 41: Xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm bài quảng cáo); cung cấp báo 
trực tuyến, cụ thể là blog, có chứa các nội dung xác định người dùng; xuất bản biểu đồ, 
hình ảnh và ảnh chụp; giáo dục, đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, 
chương trình máy tính, thiết kế trang web, thương mại điện tử, quản lý và quảng cáo kinh 
doanh, chăm sóc sức khỏe, các sự kiện văn hóa và thể thao; dịch vụ giáo dục, giải trí, 
giảng dạy, hướng dẫn và đào tạo tương tác và không tương tác; thiết kế các khóa học, 
cuộc thi và cấp chứng chỉ về giáo dục; dịch vụ tư vấn liên quan đến thiết kế các khóa đào 
tạo; dịch vụ giải trí được cung cấp thông qua phương tiện điện tử tương tác kỹ thuật số; 
dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp qua mạng Internet; cung cấp thông tin liên quan đến 
giáo dục, đào tạo, giải trí, tiêu khiển, các hoạt động thể thao, xã hội và văn hóa; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ 
chức và tiến hành cuộc thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và tiến hành các sự kiện 
và cuộc thi cho mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ đại lý vé về giải trí; thông tin liên 
quan đến giải trí hoặc giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
Internet; dịch vụ giải trí và giáo dục liên quan đến lập kế hoạch, sản xuất và truyền phát 
âm thanh, hình ảnh, phim, tài liệu âm thanh, hình ảnh hoặc âm thanh và hình ảnh thu lại 
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hoặc trình diễn trực tiếp để truyền tải qua cáp mặt đất, các kênh vệ tinh, qua Internet, qua 
hệ thống kết nối có dây hoặc không dây và các phương tiện truyền thông khác; cho thuê 
các bản ghi âm; sản xuất các chương trình giải trí cho truyền thanh truyền hình; sản xuất 
các chương trình tài liệu để truyền thanh truyền hình; chuẩn bị các chương trình tin tức để 
truyền thanh truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan đến các sự kiện 
thể thao và văn hóa, sự kiện đương đại và tin nóng cung cấp bởi truyền hình vệ tinh, 
Internet hoặc các phương tiện truyền thông khác; sản xuất truyền hình, truyền thanh và 
phim; cuộc biểu diễn trên truyền hình vệ tinh; sản xuất các chương trình nhiều tập phát 
qua vệ tinh; chương trình biểu diễn trên truyền hình vệ tinh; cung cấp thông tin, dữ liệu, 
đồ họa, âm thanh, video, phim hoạt họa và văn bản cho mục đích giải trí; dịch vụ trò chơi; 
cung cấp tiện nghi giải trí cho câu lạc bộ, tiện nghi thể dục thể thao; câu lạc bộ sức khỏe 
để luyện tập thể dục; buổi biểu diễn của ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ giải trí, vũ trường, 
trình diễn thời trang (giải trí) và hộp đêm; dịch vụ câu lạc bộ liên quan đến dịch vụ giải 
trí, giáo dục và văn hóa; tổ chức các dịch vụ thể thao và văn hóa; sắp xếp, tiến hành và 
cung cấp các buổi hội thảo, hội nghị, hộp họp, hội nghị chuyên đề và hội thảo đào tạo; tổ 
chức và thực hiện các cuộc triển lãm (cho mục đích văn hóa và giáo dục), trình diễn thời 
trang (giải trí), các chương trình giáo dục, văn hóa và biểu diễn; dịch vụ triển lãm nghệ 
thuật và trưng bày tranh tượng; dịch vụ trưng bày liên quan đến việc cho thuê các tác 
phẩm nghệ thuật; dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo liên quan đến sức khỏe và an toàn lao 
động nghề nghiệp, bảo vệ môi trường; cung cấp lớp học xì gà và lớp học nếm rượu vang; 
dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu nghiên cứu và các cơ quan 
nghiên cứu; sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch và điều khiển hội thảo chuyên đề; huấn luyện 
thú; triển lãm thực vật (không dành cho mục đích quảng cáo và thương mại); triển lãm 
vườn (không dành cho mục đích quảng cáo và thương mại); triển lãm hang động (không 
dành cho mục đích quảng cáo và thương mại); triển lãm động vật (không dành cho mục 
đích quảng cáo và thương mại); chỉ đạo sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình; 
dịch vụ hướng dẫn liên quan đến vận hành máy móc và thiết bị, bao gồm thiết bị nghe 
nhìn dùng trong việc sản xuất chương trình truyền thanh truyền hình; cung cấp phòng thu 
thanh thu hình (studio); cung cấp tiện nghi cho phim, buổi biểu diễn, kịch, ca nhạc hoặc 
và đào tạo giáo dục; đại lý đặt chỗ và bán vé vui chơi giải trí; cho thuê máy chiếu phim và 
các phụ kiện đi kèm; cho thuê phim điện ảnh (phim xi-nê); cho thuê đồ chơi; cho thuê 
nhạc cụ; cho thuê thiết bị trượt tuyết; cho thuê thiết bị lặn trần; cho thuê máy thu hình; 
cho thuê thư viện; dịch vụ lưu trữ thư viện; dịch vụ làm phụ đề; dịch vụ phiên dịch ngôn 
ngữ ký hiệu; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến và các cuộc thi liên quan; cho thuê 
máy thu thanh; cho thuê bản ghi và băng từ tính ghi sẵn âm thanh và hình ảnh; cho thuê 
băng video ghi sẵn; cho thuê âm bản nhiếp ảnh; cho thuê dương bản nhiếp ảnh; cho thuê 
máy và thiết bị dùng trong công viên giải trí và sân chơi; cho thuê máy chơi trò chơi; cho 
thuê thiết bị chơi trò chơi; cho thuê thiết bị chơi trò chơi sử dụng đồng xu; cho thuê tranh 
ảnh; nhiếp ảnh; dịch vụ truyền video trực tuyến; cung cấp nội dung nghe nhìn và thông tin 
trực tuyến về giải trí, giáo dục, thông tin giải trí, tin tức, các hoạt động thể thao, văn hóa 
và đào tạo; cung cấp nguồn tương tác trực tuyến (dịch vụ giải trí) và hướng dẫn lập trình 
các đối tượng phim điện ảnh, lập trình truyền hình, video (tất cả không liên quan đến biểu 
diễn âm nhạc); cho thuê camera; cho thuê máy và dụng cụ đánh bắt cá cho mục đích giải 
trí; dịch thuật; phiên dịch; dịch vụ sáng tác nhạc; sản xuất nhạc; dịch vụ tư vấn về âm 
nhạc; sắp xếp và tiến hành lễ trao giải về giáo dục, âm nhạc, phim, chương trình phát 
thanh truyền hình và chương trình truyền hình nhiều tập; sắp xếp và tiến hành các cuộc thi 
về âm nhạc; đặt vé qua mạng máy tính toàn cầu để xem phim, các buổi biểu diễn ca nhạc 
và nghệ thuật; tổ chức buổi trình diễn ca nhạc trực tiếp; tổ chức buổi trình diễn ca nhạc; 
đặt chỗ cho buổi hòa nhạc; phát hành [không bao gồm vận chuyển] phim điện ảnh, các 
chương trình truyền hình; dịch vụ câu lạc bộ âm nhạc; dịch vụ hòa nhạc; lập kế hoạch, tổ 
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chức và tiến hành các cuộc thi âm nhạc; nhà hát ca múa nhạc; dịch vụ thư viện âm nhạc; 
dịch vụ thu nhạc; giảng dạy về âm nhạc; tổ chức và sắp xếp các cuộc thi âm nhạc; tổ chức 
các cuộc liên hoan về biểu diễn ca nhạc và nghệ thuật; tổ chức trại ca nhạc cho trẻ em; 
trình diễn ca nhạc; lập kế hoạch và thực hiện các cuộc thi về các buổi trình diễn, kịch 
hoặc ca nhạc; sản xuất và phát hành [không bao gồm vận chuyển] video truyền hình ca 
nhạc; sản xuất và cung cấp (không phải mua bán) thiết bị để hát với nhạc nền thu trước và 
với lời bài hát hiển thị trên màn hình, cụ thể là máy karaoke; cung cấp thông tin liên quan 
đến việc hát theo nhạc nền ghi sẵn và hình nền có lời hiển thị trên màn hình có kết nối với 
máy tính; dịch vụ phát hành đĩa ghi, băng từ ghi âm, và băng từ để hát với nhạc nền thu 
trước và với lời bài hát hiển thị trên màn hình; cung cấp tiện nghi để hát theo nhạc nền thu 
sẵn và có lời hiển thị trên màn hình; cung cấp nhạc nền ghi sẵn có hoặc không có lời hiển 
trị trên màn hình để hát có kết nối với máy tính; sản xuất chương trình ca nhạc qua mạng 
máy tính; sản xuất chương trình video ca nhạc để phát qua mạng máy tính; cung cấp bản 
tin trực tuyến về trò chơi máy tính và video, về âm nhạc và văn hóa trò chơi; cung cấp tiện 
ích về âm nhạc; cung cấp thông tin âm nhạc qua Internet; xuất bản sách về âm nhạc, xuất 
bản các tác phẩm âm nhạc; cung cấp trò chơi video, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc 
hình ảnh hoặc phim qua mạng viễn thông hoặc mạng máy tính; cố vấn, thông tin và tư vấn 
liên quan đến các dịch vụ kể trên; tất cả thuộc nhóm 41. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính liên quan đến tạo lập thư mục về thông tin, địa điểm và tài 
nguyên trên mạng máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ tích hợp máy tính; bản thiết kế, 
bản vẽ và văn bản soạn sẵn, tất cả để biên tập nội dung cho trang web trên Internet (dịch 
vụ tạo lập trang web trên Internet); tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê 
không gian lưu trữ của trang web trên máy tính chủ; cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm 
máy tính và chương trình máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính về 
khôi phục dữ liệu máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế và thiết kế kỹ thuật liên 
quan đến thiết bị và hệ thống viễn thông; thử nghiệm máy và thiết bị máy tính, viễn 
thông, điện và điện tử; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ nâng cấp cơ sở dữ liệu máy 
tính; cho thuê máy tính, thiết bị vi tính, phần mềm và dữ liệu máy tính; dịch vụ mã hóa và 
giải mã tín hiệu máy tính và điện tử; thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; thiết kế cơ 
sở dữ liệu máy tính và định dạng bản ghi điện tử; dịch vụ hỗ trợ và bảo trì phần mềm máy 
tính; thiết kế phần cứng và phần mềm máy tính dùng trong ứng dụng truyền giọng nói 
trên giao thức IP (VOIP) và trong dịch vụ truyền dữ liệu và tin nhắn tức thời; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính trực tuyến không tải xuống được giúp người 
dùng sử dụng truyền thông VOIP, dịch vụ cộng đồng ảo và mạng xã hội; thiết kế phần 
cứng và phần mềm máy tính dùng trong hệ thống trên cơ sở web, trực tuyến, để đặt trước 
dung lượng vệ tinh và để tự động điều khiển từ xa các thiết bị truyền phát vệ tinh; giám 
sát thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh để truyền, phát và truyền 
thanh truyền hình các thông tin, dữ liệu, đồ họa, âm thanh, ca nhạc, video, phim hoạt họa 
và văn bản, thông qua hệ thống vệ tinh hoặc mạng máy tính; giám sát thiết bị xử lý dữ 
liệu, phần cứng máy tính, thiết bị viễn thông, vật dụng hỗ trợ bán hàng kỹ thuật số tại các 
điểm bán hàng và bảng điện tử; dịch vụ tư vấn về điện toán đám mây; thông tin khí tượng; 
kiến trúc; trắc địa; trắc địa, nghiên cứu và thăm dò địa chất; thử nghiệm, kiểm tra và 
nghiên cứu về dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm; nghiên cứu về xây dựng công trình và 
quy hoạch thành phố; thử nghiệm và nghiên cứu về phòng chống ô nhiễm; nghiên cứu và 
thử nghiệm về điện; thử nghiệm, kiểm tra và nghiên cứu về nông nghiệp, chăn nuôi gia 
súc và các ngành công nghiệp hải sản; cho thuê thiết bị và dụng cụ đo lường; cho thuê 
thiết bị chẩn đoán siêu âm (không cho mục đích y tế); dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan 
đến bảo tồn năng lượng; kiểm định năng lượng; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường; thiết kế nội thất cho tòa nhà, văn phòng và căn hộ; cung cấp dịch vụ liên quan đến 
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phần mềm máy tính được thiết kế để giúp người dùng thực hiện các công việc cụ thể để 
tải lên, đăng tải, hiển thị, chia sẻ để trao đổi phương tiện điện tử qua Internet; cung cấp 
dịch vụ phần mềm ứng dụng liên quan đến phần mềm máy tính được thiết kế để giúp 
người dùng thực hiện các công việc cụ thể; tạo các trang mạng xã hội trực tuyến; cho thuê 
không gian lưu trữ của mạng xã hội trên máy tính chủ; dịch vụ điện toán đám mây, cụ thể 
là cung cấp dịch vụ máy tính để lưu trữ dữ liệu và phần mềm máy tính; cung cấp công cụ 
tìm kiếm trên Internet; cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, cụ thể là dịch vụ máy tính 
không dây giúp tải dữ liệu lên mạng Internet và tải dữ liệu xuống; cố vấn, thông tin và tư 
vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên; tất cả thuộc nhóm 42. 
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-02712 (220) 14.02.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.5.3; 26.3.2; 26.7.25; 26.1.2 
(591) Xanh, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng Nam Việt  (VN) 

Số 79A đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch 
Giả, tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; thẩm tra quyết toán công trình; quản lý và điều hành dự án 
xây dựng. 

 

Nhóm 37: Giám sát thi công; xây dựng công trình (công nghiệp, dân dụng, nhà các loại, 
cầu đường, cống, trạm bơm, thủy lợi); san lấp mặt bằng, nạo vét kênh mương; lắp đặt hệ 
thống chiếu sáng trong nhà; khoan thăm dò; xử lý nền móng công trình. 
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Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng (dân dụng, công, nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ 
tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước)); thiết kế cảnh quan; thiết kế quy hoạch; 
thiết kế điện công trình hạ tầng: thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công 
trình; thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công 
trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ; dịch vụ đo đạc điều tra 
khảo sát; dịch vụ thí nghiệm, kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu; lập dự án công 
trình xây dựng; kiểm định công trình; kiểm định chất lượng đủ điều kiện đảm bảo an toàn 
chịu Iực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; thẩm tra hồ sơ thiết kế; tư vấn 
lập dự án đầu tư xây dựng; lập dự án đánh giá tác động môi trường; lập quy hoạch đô thị.  

 

 
(210) 4-2014-02742 (220) 14.02.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.21 
(731) 1. Công ty cổ phần Robot Tosy  

(VN) 

Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 

Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Rô bốt [máy móc]; rô bốt [máy móc] dùng cho mục đích công nghiệp; rô bốt 
công nghiệp và các bộ phận và thiết bị phụ tùng kèm theo; rô bốt cho các công việc cơ khí 
bao gồm các bộ phận và thiết bị phụ tùng kèm theo; cánh tay rô bốt dùng cho mục đích 
công nghiệp. 

 

Nhóm 09: Rô bốt dùng cho phòng thí nghiệm; phần mềm máy tính cụ thể là phần mềm 
máy tính sử dụng để điều khiển rô bốt, chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình 
máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính; 
chíp [mạch tích hợp]; bộ điều khiển điện cho rô bốt, hệ điều hành máy tính cụ thể là hệ 
điều hành cho rô bốt; loa; điện thoại di động; thiết bị và máy âm thanh; máy nghe nhạc 
cầm tay; máy hát tự động; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; máy chụp ảnh. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; đĩa bay (đồ chơi); trò chơi trong nhà, vòng để chơi trò ném vòng; con 
quay (đồ chơi); rô bốt đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2014-02750 (220) 14.02.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh cốm 
(731) SOBEN INTERNATIONAL (ASIA 

PACIFIC) LTD   (HK) 
Unit 4A, Evernew Commercial Centre, 
33 Pine Street, Kowloon, Hong Kong 
SAR  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bảng phi kim loại dùng trong xây dựng; tấm 
phi kim loại dùng trong xây dựng; hộp phi kim loại dùng trong xây dựng; tường cách điện 
dùng trong xây dựng; vách trần nhà cách âm dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2014-02757 (220) 14.02.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(531) A5.5.20; 2.9.1; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LIBERTY LACE  (VN) 

Số 6, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Các loại sản phẩm thêu ren thuộc nhóm này, cụ thể: đồ thêu để trang trí, dải 

ren, đăng ten để viền, đường viền thêu [đồ ren], hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng, 
ren trang trí; đồ ren tua kim tuyến.  

 

 
(210) 4-2014-02795 (220) 17.02.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch lữ 

hành Bầu Trời  (VN) 

24/8A Đào Tông Nguyên, khu phố 7, thị 
trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; cho thuê xe ô tô; vận chuyển khách du lịch; vận chuyển hàng 

hóa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt buồng khách sạn. 
 
 

(210) 4-2014-02923 (220) 18.02.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  (731) Chu Việt Anh  (VN) 

T04 - 26 - 17 - 485 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quầy rượu.  
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(210) 4-2014-02924 (220) 18.02.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

   

(731) Chu Việt Anh  (VN) 

T04 - 26 - 17 - 485 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2014-03689 (220) 27.02.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

   

(531) 3.4.18; 25.1.6; 24.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, hồng, tím, xanh lá cây, 

xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần đầu tư thương

mại và dịch vụ Nam Đức  (VN) 

Số 43, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-03992 (220) 03.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 24.1.1; 5.7.3; A23.3.3; A6.19.11; 
24.7.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ cờ 
(731) Binh Đoàn 16  (VN) 

Quốc lộ 14, xã Đồng Tiến, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân ủ. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy; tờ, túi và bao bằng chất 
dẻo để bao bọc và đóng gói. 

 

Nhóm 17: Cao su. 
 

Nhóm 27: Thảm, giấy dán tường. 
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng đồ uống, nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 41: Giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
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(210) 4-2014-04007 (220) 04.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

dịch vụ quảng cáo Dũng Đại  

(VN) 

307/13 Phạm Văn Hai, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thịt đậu nành làm từ đậu nành (thực phẩm chay). 

 

 
(210) 4-2014-04008 (220) 04.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.9.19 
(591) Da cam, vàng kim loại, nâu đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ quảng 

cáo Dũng Đại  (VN) 

307/13 Phạm Văn Hai, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thịt đậu nành làm từ đậu nành (thực phẩm chay). 

 

 
(210) 4-2014-04021 (220) 07.08.2012 

(641) 4-2012-17325 (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) 1. Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận tải Hoa Phương 

Nam  (VN) 

320D đường 13, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Võ Văn Phước  (VN) 

320D đường 13 - phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

3. Võ Thị Hoa  (VN) 

320D đường 13, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

4. Võ Văn Phước  (VN) 

320D đường 13, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

5. Võ Thị Hoa  (VN) 

320D đường 13, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn kim loại và quặng kim loại; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng; bán buôn động vật sống; đại lý, môi giới, đấu giá xăng dầu.  
 

 
(210) 4-2014-04022 (220) 07.08.2012 

(641) 4-2012-17325 (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) 1. Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận tải Hoa Phương 

Nam   (VN) 

320D đường 13, phường Phước Bình, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Võ Văn Phước  (VN) 

320D đường 13, phường Phước Bình, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

3. Võ Thị Hoa  (VN) 

320D đường 13, phường Phước Bình, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hoá đường bộ; vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương; vận tải 

hàng hoá đường thuỷ nội địa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 

đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi, ô tô).   
 

 
(210) 4-2014-04093 (220) 04.03.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng, đỏ, xanh đậm, xanh dương 

(731) 1. Đỗ Văn Tín  (VN) 

Số 263/18/2D, đường Cây Trôm Mỹ 

Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái 

Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh  

2. Nguyễn Thị Tịnh  (VN) 

ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hòa, 

huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang  

3. Đỗ Thị Phước  (VN) 

ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hòa, 

huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay. 
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(210) 4-2014-04094 (220) 04.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh đậm, xanh dương 
(731) 1. Đỗ Văn Tín   (VN) 

Số 263/18/2D, đường Cây Trôm Mỹ 
Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái 
Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

2. Nguyễn Thị Tịnh   (VN) 

ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hòa, 
huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang  

3. Đỗ Thị Phước   (VN) 

ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hòa, 
huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 32: Nước rong biển chế biến là đồ uống; đồ uống có hương vị trà (chè) đóng lon (chai). 
 
 

(210) 4-2014-04095 (220) 04.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh đậm, xanh dương 
(731) 1. Đỗ Văn Tín   (VN) 

Số 263/18/2D, đường Cây Trôm Mỹ 
Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái 
Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

2. Nguyễn Thị Tịnh   (VN) 

ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hòa, 
huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang  

3. Đỗ Thị Phước   (VN) 

ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hòa, 
huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 32: Rong biển hòa tan là đồ uống. 
 

 
(210) 4-2014-04427 (220) 07.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên

Style Plus  (VN) 

349/176A Lê Đại Hành, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2014-04615 (220) 11.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; 5.9.19 
(591) Cam, cam vàng, vàng, đỏ, xanh lá, tím 
(731) Phan Văn Lượng  (VN) 

ấp Hưng Thới 2, xã Phú Hưng, huyện 
Phú Tân, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Nước mắm chay có nguồn gốc từ đậu tương (gia vị). 

 

 
(210) 4-2014-04860 (220) 13.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.4.3; 5.7.3; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu Phân bón An Giang   (VN) 

799/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ phân bón.  
 

 
(210) 4-2014-04970 (220) 14.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần MDLAB Sài 

Gòn  (VN) 

Số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em 

bé; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế.  
 

Nhóm 09: Các ấn phẩm điện tử và hệ thống các tài liệu âm thanh hình ảnh điện tử được 
phân phối qua mạng internet để nghe trên các thiết bị di động hoặc trên máy tính có thẻ 
tải về trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe chủ động; phần mềm 
có thể tải về trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe chủ động.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; bộ lọc tia cực tím 
cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 16: Xuất bản phẩm in trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người 
già và chăm sóc sức khỏe chủ động.  
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Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y 
tế, vật tư y tế; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; 
mua bán cây giống dược liệu, dược liệu tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tư 
vấn quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ thống kê bảo hiểm; cung cấp thông tin trực tuyến về bảo hiểm y tế; các 
dịch vụ từ thiện cụ thể là cung cấp hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân cho mục đích bù đắp 
chi phí y tế.  

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; thi công, lắp đặt hạng mục xây dựng bệnh viện; sửa chữa 
thiết bị y tế. 

 

Nhóm 41: Tư vấn, dạy kèm, đào tạo, hội thảo và hội nghị trong lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe, bảo hiểm y tế, phúc lợi của chương trình chăm sóc y tế, chương trình dược phẩm, hỗ 
trợ nhân viên, chương trình làm việc cuộc sống và các khoản bồi hoàn y tế. 

 

Nhóm 42: Kiểm định (đo lường); dịch vụ thí nghiệm khoa học; dịch vụ thử nghiệm vật 
liệu; kiểm tra chất lượng; dịch vụ chuyển giao công nghệ.  

 

Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại 
bệnh viện; nhà nghỉ dưỡng bệnh.  

 

Nhóm 45: Cung cấp dịch vụ quản lý vụ việc, cụ thể là phối hợp dịch vụ pháp lý, thể chất, 
xã hội và tinh thần cho các cá nhân; vận động cộng đồng để nâng cao nhận thức về các 
vấn đề sức khỏe; các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ vận động chăm sóc sức 
khỏe cho các thành viên của chương trình phúc lợi sức khỏe.   

 

 
(210) 4-2014-05301 (220) 17.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) CCS INC.  (JP) 

374 Okakuencho, Shimodachiuri-agaru, 
Karasuma-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-
city, Kyoto, Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Đèn đi ốt phát quang [LED]; bộ nguồn cung cấp điện cho thiết bị chiếu sáng 
bằng đèn đi ốt phát quang [LED] (bao gồm cả đèn đi ốt phát quang dùng để hấp thụ tia 
cực tím); thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang LED được cài đặt vào thiết bị kiểm 
tra để kiểm tra khuyết tật của sản phẩm (hình thức, tạp chất và các khuyết tật khác) bằng 
chức năng xử lý hình ảnh [bộ phận của thiết bị kiểm tra].  

 

Nhóm 11: Thiết bị; dụng cụ chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị dụng cụ 
chiếu sáng;thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED] có sử dụng năng lượng tia 
cực tím.  
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(210) 4-2014-05302 (220) 17.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) CCS Inc.   (JP) 

374 Okakuencho, Shimodachiuri-agaru, 
Karasuma-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-
city, Kyoto, Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Đèn đi ốt phát quang [LED]; bộ nguồn cung cấp điện cho thiết bị chiếu sáng 

bằng đèn đi ốt phát quang [LED] (bao gồm cả đèn đi ốt phát quang dùng để hấp thụ tia 
cực tím); thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang LED được cài đặt vào thiết bị kiểm 
tra để kiểm tra khuyết tật của sản phẩm (hình thức, tạp chất và các khuyết tật khác) bằng 
chức năng xử lý hình ảnh [bộ phận của thiết bị kiểm tra].  

 
Nhóm 11: Thiết bị/ dụng cụ chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị/ dụng 
cụ chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED] dùng để hấp thụ năng 
lượng tia cực tím.  

 

 
(210) 4-2014-05320 (220) 18.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Hồng  (VN) 

Thôn 3, xã Long Hiệp, huyện Minh 
Long, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2014-05365 (220) 18.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; A26.5.6; A25.7.5; A1.1.12 
(591) Trắng, đỏ, cam cháy 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ chế tạo Đại An Cường  

(VN) 

140A Hàn Hải Nguyên, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc, thiết bị: máy in công nghiệp, máy đóng gói bao bì; máy hút chân 

không; máy ép nhũ; máy chiết rót định lượng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy in công nghiệp, máy đóng gói bao bì, máy hút chân không, máy 
ép nhũ, máy chiết rót đinh lượng, máy sấy.  
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(210) 4-2014-05407 (220) 18.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.1.16; 26.4.2; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  (VN)

75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; hóa chất dùng trong 
sản xuất dược phẩm.  

 

Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát (không cồn); bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh hóa chất dùng trong sản xuất dược phẩm, dược phẩm, 
thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, dược liệu, mỹ phẩm; buôn bán thiết bị y tế.  

 

Nhóm 40: Chế biến dược liệu.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược 
 

Nhóm 44: gieo trồng cây thuốc.  
 

 
(210) 4-2014-05943 (220) 24.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A12.1.2; A12.1.9 
(591) Vàng, xanh dương đậm, xanh dương, 

xanh dương nhạt 
(731) MARCO SANGIORGI SOSTEGNI   (IT) 

Via Antonio Stoppani 10, Rome 00197, 
Italy 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội và ngoại thất bằng gỗ dùng trong gia đình và khách sạn cụ thể là ghế 
ngồi; ghế trường kỷ; ghế bành; ghế xếp để ngồi tắm nắng; bàn; ghế đẩu; bộ bàn ghế đi 
kèm với chiếc ô tô dùng cho nhiều người và được đặt cố định ở ngoài sân.  

 
 

(210) 4-2014-06147 (220) 26.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Việt Thắng  (VN)

837 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ, xe đạp, xe máy, xe ô tô, xe điện, xe tải, xe đạp điện. 
 

 
(210) 4-2014-06410 (220) 28.03.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH giao nhận và 

dịch vụ hải quan Việt Nam  (VN)

Số 6 D2, khu nhà ở Cầu Diễn, thị trấn 
Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

Nhóm 36: Khai thuê hải quan 
 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận tải bằng đường thủy; dịch vụ vận tải hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2014-06720 (220) 01.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 17.5.1; A17.5.2 
(591) Da cam, ghi nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH đo kiểm AMI  (VN)

Số 43 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm đò dư luận; dịch vụ.đo lường thị 
hiếu khách hàng phục vụ cho mục đích kinh doanh, cụ thể là đo lường chỉ số người xem 
truyền hình, đo lường chỉ số người xem báo viết, đo lường chỉ số người xem báo điện tử, 
đo lường chỉ số người nghe đài phát thanh; mua bán hệ thống bảo vệ an toàn đèn điện tử, 
phần máy móc hoặc bộ phận khóa điện, vòm an toàn và bảo vệ.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý liên quan đến việc mua và bán bản quyền các chương trình văn 
hóa, nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình cho người khác; mua và bán bản quyền các chương 
trình văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình.  

 

 
(210) 4-2014-06721 (220) 01.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đo kiểm AMI  (VN)

Số 43 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ đo lường thị 
hiếu khách hàng phục vụ cho mục đích kinh doanh, cụ thể là đo lường chỉ số người xem 
truyền hình, đo lường chỉ số người xem báo viết, đo lường chỉ số người xem báo điện tử, 
đo lường chỉ số người nghe đài phát thanh; mua bán hệ thống bảo vệ an toàn đèn điện tử, 
phần máy móc hoặc bộ phận khóa điện, vòm an toàn và bảo vệ.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý liên quan đến việc mua và bán bản quyền các chương trình văn 
hóa, nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình cho người khác; mua và bán bản quyền các chương 
trình văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình.  

 
 

(210) 4-2014-06947 (220) 03.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Vàng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trúc Cương  (VN) 

12 Phan Kế Bính, phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2014-07024 (220) 03.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng 
(731) Lê Duy Hảo  (VN) 

Nhà 35/343 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Bột trường thạch (dùng làm nguyên liệu trong sản xuất gốm sứ).  
 

Nhóm 02: Bột đá trắng siêu mịn (bột mầu).  
 

Nhóm 06: Kim loại màu và hợp kim của chúng.  
 

Nhóm 17: Mi ca ở dạng thô hoặc bán thành phẩm (không bao gồm ở các nhóm khác), đồ 
gốm sứ công nghiệp (dùng để cách điện). 

 

Nhóm 19: Cao lanh; đá trắng khối; đá xẻ tự nhiên; đá ốp lát; đá xây dựng; bột đá dùng 
trong xây dựng. 

 

Nhóm 21: Đồ sứ dùng cho mục đích gia dụng; đồ sứ dùng để trang trí; đồ sứ dùng để thờ 
cúng; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm đồ sứ 
dùng cho mục đích gia dụng, đồ sứ dùng để trang trí, đồ sứ dùng để thờ cúng, đồ sứ để 
chứa đựng, đồ gốm sứ công nghiệp (dùng để cách điện), đồ gốm, bột trường thạch, bột đá 
trắng siêu mịn (bột mầu), kim loại màu và hợp kim của chúng, mi ca ở dạng thô hoặc bán 
thành phẩm, cao lanh, đá trắng khối, đá xẻ tự nhiên, đá ốp lát, đá xây dựng, bột đá; xúc 
tiến thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm.  
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(210) 4-2014-07025 (220) 03.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Lê Duy Hảo  (VN) 

Nhà 35/343 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Bột trường thạch (dùng làm nguyên liệu trong sản xuất gốm sứ). 
 

Nhóm 02: Bột đá trắng siêu mịn (bột mầu). 
 

Nhóm 06: Kim loại màu và hợp kim của chúng. 
 

Nhóm 17: Mi ca ở dạng thô hoặc thành phẩm và mi ca nhân tạo (không bao gồm ở các 
nhóm khác), đồ gốm sứ công nghiệp (dùng để cách điện). 

 

Nhóm 19: Cao lanh; đá trắng khối; đá xẻ tự nhiên; đá ốp lát; đá xây dựng; bột đá dùng 
trong xây dựng. 

 

Nhóm 21: Đồ sứ dùng cho mục đích gia dụng; đồ sứ dùng để trang trí; đồ sứ dùng để thờ 
cúng; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm đồ sứ 
dùng cho mục đích gia dụng, đồ sứ dùng để trang trí, đồ sứ dùng để thờ cúng, đồ sứ để 
chứa đựng, đồ gốm sứ công nghiệp (dùng để cách điện), đồ gốm, bột trường thạch, bột đá 
trắng siêu mịn (bột mầu), kim loại màu và hợp kim của chúng, mi ca ở dạng thô hoặc bán 
thành phẩm, cao lanh, đá trắng khối, đá xẻ tự nhiên, đá ốp lát, đá xây dựng, bột đá; xúc 
tiến thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm. 

 

 
(210) 4-2014-07054 (220) 04.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Nhựa Đông á   (VN) 

Lô 1, CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; men (thuốc màu, sơn); nhựa tự nhiên dạng thô; chất màu; mực in.  
 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; tấm kim loại dùng trong xây dựng; hợp kim để 
hàn; khung nhà bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; két an toàn; khung cửa sổ 
bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy dùng trong xây dựng; máy công nghiệp; máy nông nghiệp; máy đào; máy 
xúc; máy phát điện. 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa; bếp ga; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị và dụng cụ nấu 
nướng; bộ tiết kiệm nhiên liệu. 

 

Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy; tập anbom; sách lịch; báo chí; giấy dùng cho văn 
phòng; tranh ảnh. 
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Nhóm 17: Vật liệu cách điện; vải cách điện nhiệt; cao su lỏng; mi ca. 
 

Nhóm 18: Đồ trang trí bằng da dùng trong nhà; ô che nắng; đồ giả da; dây buộc bằng da; 
bộ lông thú. 

 
Nhóm 19: Xi măng; gỗ lát sàn; gạch; vôi; khung cửa sổ không bằng kim loại; cửa kính.  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất dùng trong gia đình, trường học hoặc văn phòng (bằng gỗ hoặc 
bằng sắt); đệm nằm; đồ mỹ nghệ bằng gỗ. 

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ làm tài chính; hoạt động ngân hàng; tư vấn bảo 
hiểm; môi giới bảo hiểm; đánh giá tài chính. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa xe cộ; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, vận 
tải, thủy lợi; khai thác khoáng sản; dịch vụ làm sạch tòa nhà và thiết bị trong nhà; dịch vụ 
cho thuê các thiết bị xây dựng; dịch vụ phá các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 38: Phát sóng các chương trình truyền hình; thông tin liên lạc bằng điện thoại di 
động và cố định, dịch vụ truyền tin tức và hình ảnh bằng máy vi tính; dịch vụ cung cấp kết 
nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
viễn thông. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ gia công kim loại; 
dịch vụ bảo quản thực phẩm, đồ uống; dịch vụ tráng rửa phim ảnh; dịch vụ làm sạch 
không khí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; cho thuê 
bàn ghế, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; cho thuê lều. 

 
Nhóm 44: Nhà điều dưỡng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trồng rừng và chăm sóc vườn 
hoa, cây cảnh; thẩm mỹ viện; bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2014-07243 (220) 07.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.2; 25.7.20 
(591) Xanh ngọc, trắng 
(731) Nguyễn Thị Yên Nhàn  (VN)

Số 8 đường 9 khu phố 4 phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế bản vẽ công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế 
quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 
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(210) 4-2014-07289 (220) 07.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, hồng, trắng, 

đen 
(731) Công ty cổ phần chăm sóc Mẹ 

và Em Bé  (VN) 

230 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn các loại; giày dép và mũ nón các loại (trang phục); áo mưa; 

thắt lưng (trang phục); cravat. 
 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ may mặc; mua bán đồ dùng trong gia đình và nội thất như: bếp ga, 
giường, bàn, ghế, tủ đựng quần áo, tủ đựng giày, tủ sách; mua bán mỹ phẩm và đồ vệ sinh 
cá nhân; mua bán các loại đồ chơi và các sản phẩm cho trẻ em như: bình sữa, núm vú, 
máy hấp bình sữa, xe tập đi, nhiệt kế, bình uống nước, bình tập ăn, muỗng, khay đựng 
thực thức ăn, vú giả; mua bán văn phòng phẩm; mua bán đồ điện gia dụng như: máy xay, 
nghiền thức ăn, máy ép trái cây, bình đựng nước nóng, máy sấy tóc, máy hút bụi, bàn là, 
nồi cơm điện, ấm điện; mua bán lương thực - thực phẩm và các loại nước uống. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển và giao nhận hàng hoá; dịch vụ cho thuê 
các phương tiện vận tải. 

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non, vui chơi giải trí; tổ chức các lớp học về kỹ năng tập yoga 
và mát xa. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khoẻ nhằm nâng cao, tăng cường sức khoẻ cho mẹ 
và em bé; dịch vụ tư vấn kỹ năng làm cha mẹ trước và sau khi sinh con (dịch vụ tư vấn 
chăm sóc sức khoẻ); dịch vụ tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ (dịch vụ tư vấn sức khoẻ). 

 
 

(210) 4-2014-07468 (220) 10.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 24.17.25; 24.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Hữu Thắng   (VN)

Tổ 2, ấp An Thới, xã Ngãi Tứ, huyện 
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 29: Chao, tàu hủ. 
 

Nhóm 30: Tương hột (gia vị), nước tương.  
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(210) 4-2014-07503 (220) 10.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Methi  (VN)

TT31 đường 45, khu phố 2, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Hạt methi, hạt chia, hạt mã đề, vỏ hạt mã đề dùng cho mục đích thực phẩm 
chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-07573 (220) 10.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12; A25.7.21 
(591) Xanh, trắng 
(731) SUNZEN CORPORATION SDN BHD  

(MY) 
11, Jalan Anggerik Mokara 31/47, Kota 
Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor, 
Malaysia 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dùng trong thú y như chế phẩm sinh học dùng trong thú y, hóa 
chất dùng trong thú y; thuốc thú y, vắc-xin.  

 
 

(210) 4-2014-07574 (220) 10.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SUNZEN CORPORATION SDN BHD  
(MY) 
11, Jalan Anggerik Mokara 31/47, Kota 
Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor, 
Malaysia  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dùng trong thú y như chế phẩm sinh học dùng trong thú y, hóa 
chất dùng trong thú y; thuốc thú y, vắc-xin.  

 
 

(210) 4-2014-07575 (220) 10.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SUNZEN CORPORATION SDN BHD  
(MY) 
11, Jalan Anggerik Mokara 31/47, Kota 
Kemuning, 40460 Alam, Selangor, 
Malaysia  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dùng trong thú y như chế phẩm sinh học dùng trong thú y, hóa 
chất dùng trong thú y; thuốc thú y, vắc-xin. 

 
 

(210) 4-2014-07576 (220) 10.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SUNZEN CORPORATION SDN BHD  
(MY) 
11, Jalan Anggerik Mokara 31/47, Kota 
Kemuning, 40460 Alam, Selangor, 
Malaysia  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dùng trong thú y như chế phẩm sinh học dùng trong thú y, hóa 
chất dùng trong thú y; thuốc thú y, vắc-xin. 

 
 

(210) 4-2014-07711 (220) 11.04.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.7.1; 3.7.16 

(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Thiên Nông  (VN) 

Số 699 Quang Trung, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc; máy cắt cỏ; máy cưa; đầu phun áp lực (bộ phận máy móc); 
dây phun áp lực (bộ phận máy móc); máy bơm nước; máy phát điện; máy nén khí; máy 
khoan; máy mài; máy hàn; máy trộn bê tông.  

 

Nhóm 11: Tủ đông; tủ lạnh; máy điều hòa; bình nóng lạnh; nồi cơm điện; nồi đa năng 
dùng điện; nồi áp suất; máy lọc nước; bình lọc nước.  

 

Nhóm 17: ống phun nước bằng nhựa mềm. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy phun thuốc, máy cắt cỏ, máy cưa, đầu phun áp lực, dây phun áp 
lực, máy bơm nước, máy phát điện, máy nén khí, máy khoan, máy mài, máy hàn.  

 

 
(210) 4-2014-07712 (220) 11.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Thiên Nông   (VN) 

Số 699 Quang Trung, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc; máy cắt cỏ; máy cưa; đầu phun áp lực (bộ phận máy móc); 
dây phun áp lực (bộ phận máy móc); máy bơm nước; máy phát điện; máy nén khí; máy 
khoan; máy mài; máy hàn; máy trộn bê tông.  
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Nhóm 11: Tủ đông; tủ lạnh; máy điều hòa; bình nóng lạnh; nồi cơm điện; nồi đa năng 
dùng điện; nồi áp suất; máy lọc nước; bình lọc nước.  

 

Nhóm 17: ống phun nước bằng nhựa mềm.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy phun thuốc, máy cắt cỏ, máy cưa, đầu phun áp lực, dây phun áp 
lực, máy bơm nước, máy phát điện, máy nén khí, máy khoan, máy mài, máy hàn.  

 
 

(210) 4-2014-07937 (220) 15.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Tím 
(731) SYSTRA SA  (FR) 

72 rue Henry Farman, 75513 Paris 
Cedex 15, France 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật vận tải, thiết kế các 
trạm, nhà ga, quy hoạch giao thông và đường sắt.  

 

Nhóm 35: Kiểm toán kinh doanh; quản lý kinh doanh và tổ chức kinh doanh, tư vấn trong 
lĩnh vực kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh trong lĩnh vực mạng lưới vận tải và 
các thiết bị; nghiên cứu thị trường; dịch vụ đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho 
bên thứ ba; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ sắp xếp tài chính cho mạng lưới vận tải và các dự án thiết bị, quản lý 
tài chính và tài trợ; quản lý và thẩm định bất động sản.  

 

Nhóm 39: Thông tin vận tải; vận tải hậu cần; vận tải công cộng; vận tải hành khách và 
hàng hóa; thông tin giao thông. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học (cụ thể là: quy hoạch tổng thể việc sử dụng đất, quy hoạch 
vận tải, quy hoạch đường sắt và thiết kế các trạm, nhà ga, mô hình vận tải và mô phỏng); 
thiết kế phần mềm máy tính và phân tích; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; kiểm soát chất 
lượng; nghiên cứu kỹ thuật và nghiên cứu dự án kỹ thuật; quy hoạch đô thị. 

 
 

(210) 4-2014-07963 (220) 15.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh ngọc, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam 

Long  (VN) 

Số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Tư vấn về xây dựng; giám sát công trình xây dựng; xây dựng các công trình 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, dân dụng; lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 
35KV; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện; lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp 
thoát nước, lò sưởi và thiết bị điều hòa không khí. 
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Nhóm 42: Lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; thí nghiệm 
vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng; khảo sát trắc địa công trình; kiểm định chất lượng 
công trình xây dựng. 

 

(210) 4-2014-07972 (220) 15.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, xanh blue, đen chì 
(731) Công ty TNHH giám sát 24H  (VN)

Số 15, ngách 29/12, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Camera hành trình; camera quan sát; chuông điện có màn hình hiển thị hình 
ảnh; thiết bị báo động. 

 

 
(210) 4-2014-08014 (220) 16.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) XERIUM TECHNOLOGIES, INC.   (US)
14101 Capital Boulevard, Youngsville, 
NC 27596, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy làm giấy và máy xử lý giấy, cụ thể là máy cắt tấm, máy tách chất rắn- 
chất lỏng và máy cán; các bộ phận của máy, cụ thể là trục ép, trục hút, nắp che, trục cán 
dàn rộng, bộ phận cấp chất liệu, lá kim loại và hộp hút, sử dụng trong máy làm giấy; bàn 
thoát nước (bộ phận của máy làm giấy).  

 

Nhóm 08: Dụng cụ định hình dạng mỏ kẹp thao tác bằng tay.  
 

Nhóm 24: Vải sử dụng trong sản xuất giấy; vải không dệt ở dạng cuộn sử dụng trong sản 
xuất giấy; vật liệu dùng để lọc, cụ thể là vải tổng hợp hoặc vải dệt có lõi thép sử dụng để 
tách chất rắn và chất lỏng; vải nỉ sử dụng để hấp thu nước trong việc làm giấy.   

 

 
(210) 4-2014-08142 (220) 17.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 1.3.1; 2.1.1; 2.9.23 
(591) Tím xanh, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần DP Ecofam  

(VN) 

Số 9, ngõ 153 Phùng Khoang, thôn 
Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-08143 (220) 17.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.24; A5.3.15; 2.7.12; 2.7.23 
(591) Vàng, cam, trắng, xanh lá cây, xanh 

dương, đỏ, tím, xanh lam, xanh lá mạ, 
hồng 

(731) Công ty cổ phần DP Ecofam  

(VN) 

Số 9, ngõ 153 Phùng Khoang, thôn 
Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-08144 (220) 17.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.4.2; A24.3.2; A24.17.6 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh ngọc, đen, đỏ, hồng 
(731) Công ty cổ phần DP Ecofam  

(VN) 

Số 9, ngõ 153 Phùng Khoang, thôn 
Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-08167 (220) 17.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh dương 
(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 

K24/12 Thanh Sơn, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: xi măng, gạch, đá granite, sơn các loại, 
kính xây dựng; gỗ xây dựng, cát, ngói; gạch gương lát nền, không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; gạch gương ốp tường, không bằng kim loại dùng trong xây dựng; ngói 
gương, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Gương (kính tráng bạc), gương soi, khung tranh ảnh. 
 

Nhóm 35: Trung tâm mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: xi măng, gạch, đá 
granite, sơn các loại, kính xây dựng, gỗ xây dựng, cát, ngói: mua bán các sản phẩm làm tư 
gương kính cụ thể: gương (kính tráng bạc), gương soi, khung tranh ảnh, gạch gương, ngói 
gương.  
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(210) 4-2014-08205 (220) 17.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty liên doanh dược 

phẩm éloge France Việt Nam  

(VN) 

Khu công nghiệp Quế Võ, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-08302 (220) 18.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 10.3.7; 26.4.9; A13.1.10; A1.1.10; 
13.1.6 

(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần chiếu sáng 

đô thị Hoàng Gia  (VN) 

Số 25A ngách 66 ngõ Thái Thịnh II, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cột thép chiếu sáng đô thị, cột đế gang trang trí chiếu sáng đô thị. 
 

Nhóm 11: Thiết bị và trang bị chiếu sáng: đèn cao áp chiếu sáng đô thị,  đèn cầu trang trí 
chiếu sáng đô thị, đèn pha chiếu sáng đô thị, đèn nhà xưởng.  

 

 
(210) 4-2014-08303 (220) 18.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần chiếu sáng 

đô thị Hoàng Gia  (VN) 

Số 25A ngách 66 ngõ Thái Thịnh II, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cột thép chiếu sáng đô thị, cột đế gang trang trí chiếu sáng đô thị. 
 

Nhóm 11: Thiết bị và trang bị chiếu sáng: đèn cao áp chiếu sáng đô thị, đèn cầu trang trí 
chiếu sáng đô thị, đèn pha chiếu sáng đô thị, đèn nhà xưởng.  
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(210) 4-2014-08352 (220) 18.04.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(731) KOREA GINSENG CORP.   (KR)

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 

dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; băng dính dùng cho y tế, vật liệu băng bó 

[dùng trong y tế]; bao con nhộng chứa nhân sâm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 

vitamin; chế phẩm dược chứa đa vitamin; rễ cây thuốc; thảo dược; chất bổ sung dinh 

dưỡng chiết xuất từ thảo dược; trà thảo dược; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 

đồ uống kiêng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc chữa bệnh; thuốc 

bổ; chắt bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; chế phẩm dược sử dụng nhân sâm hoặc 

hồng sâm; chất bổ sung ăn kiêng cho người, có thành phần chủ yếu là nhân sâm hoặc 

hồng sâm.  

 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chiết xuất từ thịt; rau và trái cây 

đã được nấu chín, sấy khô, đông lạnh và bảo quản; thạch thuộc nhóm này, mứt ướt, mứt 

quả nghiền; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; nhân sâm và hồng sâm đã 

chế biến; nhân sâm và hồng sâm đông lạnh; nhân sâm và hồng sâm đã hấp chín; thực 

phẩm hỗ trợ sức khỏe có chứa chủ yếu nhân sâm và hồng sâm, ở dạng lỏng hoặc dạng 

thạch, đã được nấu chín, đóng hộp hoặc đóng chai; thực phẩm dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe 

có chứa nhân sâm và hồng sâm không dùng cho mục đích y tế, ở dạng lỏng hoặc dạng 

thạch, đã được nấu chín, đóng hộp hoặc đóng chai; trái cây và rau đóng hộp; thức ăn đã 

chế biến sẵn có thành phần chủ yếu là trái cây.  

 

Nhóm 30: Cà phê, trà, cacao, đường (thuộc nhóm này), gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà 

phê nhân tạo, bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, đá 

lạnh (có thể ăn được); mật ong; mật đường cho thực phẩm; nấm men (thực phẩm); bột nở; 

muối; mù tạc, giấm; xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh (dùng cho đồ uống); bột nhân sâm và 

hồng sâm không dùng cho mục đích y tế; tinh chất nhân sâm và hồng sâm không dùng 

cho mục đích y tế (không phải tinh dầu); đồ uống trên cơ sở trà; sô cô la; kẹo (thuộc 

nhóm này); thạch trái cây (dạng kẹo bánh). 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không cồn; đồ 

uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm khác dùng làm đồ uống; đồ uống 

thuộc nhóm này, cụ thể là đồ uống trên cơ sở nhân sâm không có cồn, đồ uống trên cơ sở 

hồng sâm không có cồn, đồ uống ép từ hoa quả không có cồn, và đồ uống ép từ rau không 

có cồn; chiết xuất trái cây không có cồn; nước ngọt; đồ uống dùng khi chơi thể thao 

(không dùng cho mục đích y tế); bột nhân sâm dùng cho đồ uống, chiết xuất nhân sâm 

dùng cho đồ uống; nước rau ép; đồ uống không cồn có chứa hồng sâm.  
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(210) 4-2014-08419 (220) 21.04.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) A26.1.18; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đen, xanh
(731) Công ty cổ phần ATGO Việt 

Nam  (VN) 

Số 8K, ngách 65/14 phố Mai Dịch, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giây, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá); dịch vụ cung cấp các thông tin kinh doanh, 

thương mại trên cổng thông tin điện tử (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và hoạt động 
báo chí); dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, cụ thể là: bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng 
qua bưu điện hoặc qua internet các sản phẩm: điện tử - nghe nhìn, sản phẩm cơ khí, ô tô, 
xe máy, thực phẩm, sữa, đồ uống (trừ thuốc lá, rượu), đồ thể thao, quần áo, giày dép, mỹ 
phẩm, hoa, quà tặng, thời trang, sách, văn phòng phẩm, gỗ, vật liệu xây dựng, đồ thủ công 
mỹ nghệ, nội thất, ngoại thất, đồ dùng cho mẹ và bé, đồ dùng sinh hoạt; tổ chức giới thiệu 
và xúc tiến thương mại. 

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ giáo dục. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ cung cấp công 
cụ tìm kiếm và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; cài đặt và cập nhật phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm và hệ thống máy tính; phân 
tích hệ thống máy tính; dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu cho thuê, cho thuê máy chủ đặt 
website, dịch vụ khôi phục dữ liệu, cho thuê các thiết bị xử lý dữ liệu (không bao gồm 
hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê). 

 

 
(210) 4-2014-08683 (220) 22.04.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(731) HBL Inc.  (KR)
Zipcode 445-933 706, Chorok-ro, 
Yanggam-myeon, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép; thanh thép rỗng; ống dẫn bằng kim loại và ống bằng kim loại, dây 
buộc bằng kim loại; khớp nối kết cấu bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Băng tải con lăn; xích lăn không dùng cho xe cộ. 

 

Nhóm 17: ống dẫn bằng nhựa mềm và ống nhựa mềm; khớp nối ống phi kim loại; mối 
nối ống (không bằng kim loại). 
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(210) 4-2014-08720 (220) 23.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hồ Tùng Dụng  (VN) 

101/725H, đường Nguyễn Kiệm, phường 
3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin (trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, quảng cáo) 
thông qua danh bạ, dịch vụ cung cấp thông tin (trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, 
quảng cáo) thông qua mạng internet, mua bán, xuất nhập khẩu, mua bán trực tuyến các 
sản phẩm sau: sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm các loại, giấy, mực in, đồ chơi trẻ em, mỹ 
phẩm; đã CD, VCD, băng hình, vật tư ngành ảnh, vật tư ngành in, văn phòng phẩm, dịch 
vụ đánh máy; dịch vụ sao chụp tài liệu (photocopy); quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2014-08729 (220) 23.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1 
(591) Da cam, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thiết bị điện Thiên Long  (VN) 

214/100 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Phốt bơm, bạc đạn, chổi than công nghiệp. 
 

Nhóm 09: Tụ điện. 
 

 
(210) 4-2014-08887 (220) 24.04.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.2; 26.1.6; A25.7.6; 3.4.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

nông nghiệp Quốc Tế  (VN) 

Lô A4, đường số 2, khu công nghiệp 
Song Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất xử lý ao hồ, chế phẩm làm màu mỡ đất, hóc-môn để kích 
thích sự chín của quả; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng của cây trồng; phân xác cá dùng 
làm phân bón; hóa chất để bảo quản hạt giống. 

 

Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy hải sản; chế phẩm sinh học dành cho ngành thú y; chế 
phẩm vi sinh dùng cho ngành thú y; chất dinh dưỡng cho ngành chăn nuôi gia súc 
(vitamin), chất dinh dưỡng dùng cho vi sinh vật; chất bổ sung cho vào thức ăn gia súc 
(không dùng trong ngành y). 

 

Nhóm 31: Heo giống; cá giống; gà giống, chế phẩm vỗ béo vật nuôi; men dùng cho súc 
vật; bột cá dùng cho động vật. 
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Nhóm 35: Kinh doanh thức ăn gia súc; kinh doanh thuốc thú y; kinh doanh phân bón; 
kinh doanh thuốc cho thủy hải sản; kinh doanh chế phẩm vi sinh dùng cho ngành thú y. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyên chở hàng hóa đường bộ; dịch vụ chuyên chở hàng hóa đường 
thủy; dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2014-08888 (220) 24.04.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.4.18; 26.1.6; A25.7.6; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

nông nghiệp Quốc Tế   (VN) 

Lô A4, đường số 2, khu công nghiệp 
Song Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất xử lý ao hồ, chế phẩm làm màu mỡ đất, hóc-môn để kích 
thích sự chín của quả; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng của cây trồng; phân xác cá dùng 
làm phân bón; hóa chất để bảo quản hạt giống.  

 

Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy hải sản; chế phẩm sinh học dành cho ngành thú y; chế 
phẩm vi sinh dùng cho ngành thú y; chất dinh dưỡng cho ngành chăn nuôi gia súc 
(vitamin), chất dinh dưỡng dùng cho vi sinh vật; chất bổ sung cho vào thức ăn gia súc 
(không dùng trong ngành y).  

 

Nhóm 31: Heo giống; cá giống; gà giống, chế phẩm vỗ béo vật nuôi; men dùng cho súc 
vật; bột cá dùng cho động vật.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh thức ăn gia súc; kinh doanh thuốc thú y; kinh doanh phân bón; 
kinh doanh thuốc cho thủy hải sản; kinh doanh chế phẩm vi sinh dùng cho ngành thú y.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyên chở hàng hóa đường bộ; dịch vụ chuyên chở hàng hóa đường 
thủy; dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2014-08889 (220) 24.04.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A1.1.10; 26.1.2; 26.1.6; A25.7.6 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

nông nghiệp Quốc Tế   (VN) 

Lô A4, đường số 2, khu công nghiệp 
Song Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất xử lý ao hồ, chế phẩm làm màu mỡ đất, hóc-môn để kích 
thích sự chín của quả; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng của cây trồng; phân xác cá dùng 
làm phân bón; hóa chất để bảo quản hạt giống.  
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Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy hải sản; chế phẩm sinh học dành cho ngành thú y; chế 
phẩm vi sinh dùng cho ngành thú y; chất dinh dưỡng cho ngành chăn nuôi gia súc 
(vitamin), chất dinh dưỡng dùng cho vi sinh vật; chất bổ sung cho vào thức ăn gia súc 
(không dùng trong ngành y).  

 
Nhóm 31: Heo giống; cá giống; gà giống, chế phẩm vỗ béo vật nuôi; men dùng cho súc 
vật; bột cá dùng cho động vật.  

 
Nhóm 35: Kinh doanh thức ăn gia súc; kinh doanh thuốc thú y; kinh doanh phân bón; 
kinh doanh thuốc cho thủy hải sản; kinh doanh chế phẩm vi sinh dùng cho ngành thú y.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuyên chở hàng hóa đường bộ; dịch vụ chuyên chở hàng hóa đường 
thủy; dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2014-09036 (220) 25.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) TCHING Khiết Bình  (VN) 

107 Công Chúa Ngọc Hân, phường 12, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin.  

 

 
(210) 4-2014-09145 (220) 25.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

   

(531) 26.13.25; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Tím đậm 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống được làm từ cà phê; cà phê; cà phê hạt; cà phê hạt xay.  

 

 
(210) 4-2014-09260 (220) 28.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) BENESSE HOLDING, INC.   (JP) 
3-7-17 Minamigata, Okayama-Shi, Kita-
Ku Okayama 700-0807 Japan  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải đùng để giặt; chế phẩm để giặt; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ 
kim loại chế phẩm tẩy vết bẩn từ xăng; chế phẩm làm thơm mát hơi thở; chất khử mùi 
dùng cho động vật, xà phòng; dầu gội đầu; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm; chế phẩm 
trang điểm; nước hoa; chất thơm; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; mỏng (tay, chân) giả; 
lông mi giả; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh bóng; giấy ráp; chất (tác nhân) làm khô 
cho máy rửa bát đĩa; hương hiệu; gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
chống nắng; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; chế phẩm làm thơm không khí.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; vỉ thuốc; vải gạc để băng bó; viên nang sản phẩm dùng cho 
dược phẩm; miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; băng gạc tai; băng vệ sinh 
dạng thấm; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ 
sinh; bông thấm hút bằng cotton; cao dán; băng dùng để băng bó; dược chất dùng để 
truyền trong y tế; miếng đệm chăm sóc ngực; tã người lớn; tã quấn; sữa bột cho trẻ sơ 
sinh; thực phẩm bổ sung dùng cho người ăn kiêng; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống cho trẻ sơ sinh với mục 
đích y tế; thực phẩm cho em bé; Radi (loại phóng xạ) dùng cho mục đích y tế; khí ga 
dùng cho mục đích y tế; chất dẫn hóa học dùng làm điện cực để ghi điện tim; tinh dịch 
dùng cho thụ tinh nhân tạo; chế phẩm làm sạch kính áp tròng; môi trường nuôi cấy vi 
khuẩn; thuốc khử độc; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm khử trùng ; 
thuốc dành cho thú y; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; vật liệu băng bó dùng cho phẫu 
thuật ; men phủ dùng trong nha khoa; tã lót trẻ em; quần tã trẻ em; chất bổ sung ăn kiêng 
cho động vật; chất phẩm khử mùi không khí; chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; thuốc nhỏ mắt; băng keo y tế. 

 

Nhóm 08: Bàn là điện; dao cạo dùng điện; kéo xén dùng điện; lưỡi dao nhọn cầm tay; 
dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dụng cụ cắt lát trứng, không dùng điện, máy phay 
không dùng điện dòng để làm bong khối cá ngừ khô (katsua-bushi planes); kẹp gắp đường 
miếng; dụng cụ mở hộp không đùng điện; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch; thìa; dụng cụ thái lát 
pho mát, không dùng điện; dụng cụ cắt bánh pizza, không dùng điện; dĩa ăn; dụng cụ uốn 
lông mi; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; bàn là [dụng cụ cầm tay không dùng điện]; dụng 
cụ xâu kim; vật dụng vót phấn dùng cho thợ may; hộp dao cạo; bộ dụng cụ chăm sóc bàn 
chân; dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ 
công); dụng cụ để đánh dấu gia súc; thuyền đánh cá; dao cạo râu bằng vỏ con hàu; dụng 
cụ khoan ; nhíp; kéo; vũ khí đeo cạnh sườn, không phải súng.  

 
Nhóm 10: Núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; túi đá chườm cho mục đích y tế; băng hình 
tam giác để băng bó đầu gối; ống tự động cung cấp thức ăn dòng cho mục đích y tế; ông 
hút dùng cho mục đích y tế; núm vú giả; túi đá chườm; túi đá chườm cho mục đích y tế; 
bình sữa cho trẻ em bú; chai chân không dung cho trẻ nhỏ; miếng gạc cotton cho mục 
đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa 
bóp bằng điện; dụng cụ lấy ráy tai; máy trợ thính; bao cao su; dụng cụ chỉnh hình; chỉ 
ruột mèo để khâu vết mổ; thiết bị nha khoa; đệm sưởi ấm, vận hành bằng điện, cho mục 
đích y tế; thiết bị cấy tóc giả; khẩu trang dùng cho mục đích y tế; máy đo nhịp tim; nút bịt 
lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai]; thắt lưng cho phụ nữ mang thai. 

 
Nhóm 11: Đèn điện; hệ thống chiếu sáng; thiết bị nóng lạnh dùng để tắm trong phòng 
tắm; bộ lọc van nước gia dụng; thiết bị ngắt nước trong nhà vệ sinh; thiết bị phân phối 
chất tẩy uế trong buồng vệ sinh; chậu vệ sinh; bệ ngồi vệ sinh theo phong cách Nhật Bản; 
lồng ấp có cán dài để sưởi; thiết bị sưởi bỏ túi; thanh nhiên liệu cho các lò sưởi Nhật Bản 
[kairo-bai]; bình đun nước nóng; túi sưởi ấm hoặc làm mát chứa dung dịch hóa học khi 
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cắm điện dùng cho mục đích cá nhân; đèn cho xe cộ; thiết bị sinh khí axetilen; đèn dầu; 
thiết bị và dụng cụ nấu ăn dùng điện; đá dung nham núi lửa dùng sử dụng tròng vỉ nướng; 
tủ lạnh; hệ thống thông gió; thiết bị khử nước cho nguyên liệu thực phẩm hữu cơ; máy sấy 
tóc; hệ thống (thiết bị) chưng cất; van nước; hệ thống tưới nước tự động; bồn tắm; phòng 
tắm; bồn rửa trong phòng tắm; thiết bị khử trùng; túi khử trùng dùng một lần; lò sưởi; bật 
lửa ga; lò phản ứng hạt nhân; thiết bị điện để làm sữa chua; máy làm bánh mì; thiết bị 
chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; ấm giữ nhiệt dùng điện. 

 

Nhóm 12: ¤ tô và phụ tùng ô tô; xe tải, xe đạp hai bánh và phụ kiện; xe đạp ba bánh; xe 
đẩy trẻ em; xe lăn dùng cho người tàn tật; xe trượt tuyết [xe cộ]; xe đẩy tay; toa xe [đường 
sắt]; bơm xe đạp; toa xe kéo bằng dây cáp; xe đẩy bằng tay; xe trượt; lốp xe máy; bộ đồ 
để vá săm xe: khí cầu; khung gỗ cho tàu thủy. 

 

Nhóm 14: Đồ trang sức cá nhân; đá quý; vòng đeo chìa khoá [đồ nữ trang giả rẻ tiền]; 
đồng hồ; mặt kính của đồng hồ; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của 
kim loại quí; hộp bằng kim loại quý; ngọc bích; đồ trang sức được khắc từ ngọc bích. 

 

Nhóm 26: Ruy băng đàn hồi; khuy áo và cái cài áo; kim; phù hiệu cho quần áo(không 
bằng kim loại quý); huy hiệu để đeo không bằng kim loại quý; khoá cài phụ kiện của 
trang phục]; ghim cài [phụ kiện của trang phục]; băng đội trưởng ghim tay áo; hình dán 
trang trí trên áo khoác trước; băng đeo tay; đồ trang trí tóc; râu giả; lô uốn tóc ko dùng 
điện; ren trang trí; đồ trang trí cho quần áo; cúc bấm cho trang phục; tóc giả; hoa giả; 
miếng đệm vải dùng cho quần áo; miếng vá nhiệt để sửa chữa đồ vải; số hiệu gắn trên 
trang phục của người thi đấu. 

 

Nhóm 27: Tấm phủ sàn; thảm chùi chân sau khi tắm; chiếu tatami; thảm cỏ nhân tạo; 
thảm thêu [treo tường] không bằng vải; thảm tập thể dục; giấy dán tường; tấm thảm; 
chiếu; thảm chống trơn; thảm ô tô; thảm cho trường đấu vật; thảm chùi chân ở cửa. 

 

Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; hải sản đã qua chế biến; rau quả đã qua chế biến; dầu có 
thể ăn được; mỡ có thể ăn được; sản phẩm sữa; món cà ri, món hầm và súp hỗn hợp đã 
được nấu chín; đậu phụ đóng hộp; sữa đậu nành [thay thế sữa]; đậu phụ; chất chiết xuất từ 
tảo cho thực phẩm; trái cây đóng hộp; mứt ướt; lát khoai tây mỏng; rau đã được bảo quản; 
trứng; sữa; trái cây trộn; thạch hoa quả; lạc đã chế biến; nấm hương (đã được bảo quản); 
chất đạm cho con người. 

 

 
(210) 4-2014-09346 (220) 28.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh da trời đậm, vàng đậm, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH Microtec Việt 

Nam   (VN) 

Tầng 16, số 198 Trần Quang Khải, 
phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu phần mềm.  
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Nhóm 37: Thực hiện các dịch vụ sau bán hàng bao gồm bảo trì, bảo dưỡng phần cứng 
máy tính. 

 

Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang 
web cho người khác; thực hiện các dịch vụ sau bán hàng bao gồm bảo trì, bảo dưỡng liên 
quan tới phần mềm máy tính, giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống công nghệ thông 
tin phục vụ cho ngành tài chính, ngân hàng, mạng truyền thông dữ liệu, phần cứng máy 
tính, website trên mạng internet. 

 

 
(210) 4-2014-09435 (220) 29.04.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.2; 15.7.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh láy cây, đen, cam 
(731) Công ty cổ phần cơ nhiệt Việt 

Nam  (VN) 

P211, B1, tập thể Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh xuất, nhập khẩu các sản phẩm cơ khí nồi hơi, thiết bị áp lực và các 
sản phẩm cơ khí khác; mua bán thiết bị phụ tùng (bơm, quạt, vời đốt, các loại van, thiết bị 
điều khiển), nguyên vật liệu ngành cơ khí (thép tấm, thép ống, thép hình), thiết bị điện tử, 
điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp; đại lý mua bán và phân phối hàng hóa trên; 
buôn bán nồi hơi. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, cải tạo, phục chế nồi hơi và thiết bị cơ khí khác; thi công, lắp đặt nồi 
hơi, thiết bị áp lực, các công trình cơ khí; bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị cơ khí; tư vấn 
việc thi công lắp đặt nồi hơi và các công trình cơ khí. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển nồi hơi, thiết bị áp lực, các công trình cơ khí. 
 

Nhóm 42: Thiết kế, chế tạo nồi hơi; thiết kế thiết bị áp lực, thiết bị cơ khí các loại; khảo 
sát, tư vấn, thiết kế nồi hơi, thiết bị áp lực, các công trình cơ khí. 

 

 
(210) 4-2014-09550 (220) 05.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 23.1.25; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH sức khỏe và sắc 

đẹp Quốc tế   (VN) 

756-758 Trường Chinh, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-09594 (220) 05.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phan 

Văn Thiệp  (VN) 

Thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy. 
 

Nhóm 12: Còi dùng cho phương tiện giao thông, nhông, xích xe máy.  
 

 
(210) 4-2014-09607 (220) 05.05.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A19.3.21; 19.3.1 

(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương 
(731) WD-40 MANUFACTURING 

COMPANY    (US) 
1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, U.S.A.   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm sạch mối tiếp xúc dùng cho mục đích công nghiệp; chất làm sạch để 
dùng trên các bề mặt bằng kim loại dùng cho mục đích công nghiệp.    

 

Nhóm 02: Chất phủ bảo vệ để ngăn ngừa gỉ và hạn chế ăn mòn.    
 

Nhóm 03: Chất làm sạch mối tiếp xúc dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn; chất 
làm sạch để dùng trên các bề mặt bằng kim loại dùng cho mục đích gia dụng.    

 

Nhóm 04: Dầu bôi trơn và thẩm thấu đa công dụng.   
 
 

(210) 4-2014-09608 (220) 05.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 26.4.2 
(731) WD-40 MANUFACTURING 

COMPANY    (US) 
1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, U.S.A.   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm sạch mối tiếp xúc dùng cho mục đích công nghiệp; chất làm sạch để 
dùng trên các bề mặt bằng kim loại dùng cho mục đích công nghiệp.    

 

Nhóm 02: Chất phủ bảo vệ để ngăn ngừa gỉ và hạn chế ăn mòn.    
 

Nhóm 03: Chất làm sạch mối tiếp xúc dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn; chất 
làm sạch để dùng trên các bề mặt bằng kim loại dùng cho mục đích gia dụng.    

 

Nhóm 04: Dầu bôi trơn và thẩm thấu đa công dụng.   
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(210) 4-2014-09609 (220) 05.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) WD-40 MANUFACTURING 
COMPANY    (US) 
1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, U.S.A.   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm sạch mối tiếp xúc dùng cho mục đích công nghiệp; chất làm sạch để 
dùng trên các bề mặt bằng kim loại dùng cho mục đích công nghiệp.    

 

Nhóm 02: Chất phủ bảo vệ để ngăn ngừa gỉ và hạn chế ăn mòn.    
 

Nhóm 03: Chất làm sạch mối tiếp xúc dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn; chất 
làm sạch để dùng trên các bề mặt bằng kim loại dùng cho mục đích gia dụng.    

 

Nhóm 04: Dầu bôi trơn và thẩm thấu đa công dụng.   
 
 

(210) 4-2014-09610 (220) 05.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) WD-40 MANUFACTURING 
COMPANY    (US) 
1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, U.S.A.   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm sạch mối tiếp xúc dùng cho mục đích công nghiệp; chất làm sạch để 
dùng trên các bề mặt bằng kim loại dùng cho mục đích công nghiệp.    

 

Nhóm 02: Chất phủ bảo vệ để ngăn ngừa gỉ và hạn chế ăn mòn.    
 

Nhóm 03: Chất làm sạch mối tiếp xúc dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn; chất 
làm sạch để dùng trên các bề mặt bằng kim loại dùng cho mục đích gia dụng.    

 

Nhóm 04: Dầu bôi trơn và thẩm thấu đa công dụng.   
 

 
(210) 4-2014-09620 (220) 05.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 86/124,187 20.11.2013 US 
(540) 

  

(731) ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD  
(BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.   
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Nhóm 16: Sách mỏng (có bìa mềm), cuốn sách mỏng hay nhỏ (chứa thông tin giới thiệu), 
bản tin và sách có nội dung liên quan đến các chủ đề chăm sóc sức khỏe.    

 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin y tế, cụ thể là: thông tin về các điều kiện y tế (tình 
trạng sức khỏe), việc điều trị y tế và sản phẩm y tế cho bệnh nhân và các chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe; tư vấn y tế, cụ thể là: cung cấp lời khuyên cho các chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe về các điều kiện y tế (tình trạng sức khỏe) và việc điều trị y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09651 (220) 06.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 25.1.25; A5.5.20; 26.4.3 
(731) Hộ kinh doanh cá thể SI - AM  

(VN) 

320 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ 
viện tóc; dịch vụ trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm.   

 

 
(210) 4-2014-09655 (220) 06.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) TSUJI RIICHI HONTEN Co., LTD   (JP) 
49, Renge, Uji, Uji-city, Kyoto 611-0021 
JAPAN  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (đồ uống); cà phê; bánh kẹo; bánh mỳ; bánh sữa nhỏ; kem lạnh.  
 

Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép trái cây; nước ép rau quả (đồ uống); đồ uống là chất 
lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2014-09666 (220) 06.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.1; 2.1.1 
(591) Đen, nâu đỏ, vàng, ghi 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Song Việt  

(VN) 

275 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại (sắt, thép, nhôm). 
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(210) 4-2014-09693 (220) 06.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ROUSE & CO. INTERNATIONAL LLP  
(GB) 
11th Floor Exchange Tower, 1 Harbour 
Exchange Square, London, E14 9GE, 
United Kingdom 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý về việc quản trị công ty; dịch vụ tư vấn pháp lý liên 
quan đến các vấn đề về quy chế và việc tuân thủ của công ty; dịch vụ pháp lý; dịch vụ 
nghiên cứu pháp luật; dịch vụ người đại diện cho người khác; dịch vụ cung cấp chuyên 
viên làm chứng (dịch vụ pháp lý); dịch vụ chuyển giao công nghệ, bí quyết và sở hữu trí 
tuệ (dịch vụ pháp lý); dịch vụ li-xăng; dịch vụ tư vấn và bảo hộ nhãn hiệu. 

 

 
(210) 4-2014-09715 (220) 06.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) OZAWA BUSSAN KABUSHIKI 

KAISHA (Ozawa & Co., Ltd.)   (JP) 
3-16, Nishi Gotanda 8-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Ròng rọc bằng kim loại (không là bộ phận của máy móc); lò xo và van bằng 
kim loại (không là bộ phận của máy móc); đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; vòng đai 
bằng kim loại; chìa khóa bằng kim loại (bộ phận cơ khí); chốt định vị bằng kim loại.  

 

Nhóm 17: Van bằng cao su hoặc sợi đã lưu hóa (không là bộ phận của máy móc); đệm 
lót; đầu nối không bằng kim loại cho ống dẫn; bao bì không thấm nước.  

 

 
(210) 4-2014-09751 (220) 07.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1 
(731) Phạm Hoàng Anh  (VN) 

Khu phố 2, đường Dã Tượng, phường 
Tấn Tài, thành phố Phan Rang- Tháp 
chàm, tỉnh Ninh Thuận  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phao cứu sinh; phao nổi, cụ thể là phao gắn vào lưới để đánh cá trên biển (thiết 
bị báo hiệu); phao tiêu định vị; phao báo hiệu.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
821 

(210) 4-2014-09771 (220) 07.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 24.15.21 
(731) Công ty TNHH Công nghệ RF 

Việt Nam   (VN) 

Đường công nghiệp 3, khu công nghiệp 
Sài Đồng B, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Khóa thông minh chống trộm cho xe máy (khoá điện).  
 

 
(210) 4-2014-09773 (220) 07.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công Ty TNHH bách hóa Sài 

Gòn   (VN) 

52/2H đường số 12, khu phố 16, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Kéo. 
 

Nhóm 16: Gôm tẩy; ghim kẹp; keo dán; ruột bút; chuốt chì; bút viết; kim bấm; máy bấm 
văn phòng; thước kẻ; bìa hồ sơ; dao rọc; băng keo (tất cả 12 sản phẩm trên là dùng cho 
văn phòng).  

 

 
(210) 4-2014-09862 (220) 07.05.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.3; A26.4.24 

(591) Đen, vàng 
(731) Tô Quốc Khởi  (VN) 

ấp Ông Ngươn, xã Lâm Hải, huyện Năm 
Căn, tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; bia (beer); đồ uống không có cồn; nước khoáng; nước ép trái 
cây. 

 

 
(210) 4-2014-09863 (220) 07.05.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.9.1; 9.1.10 

(591) Đỏ, vàng, trắng, trắng. 
(731) Tô Quốc Khởi  (VN) 

ấp Ông Ngươn, xã Lâm Hải, huyện Năm 
Căn, tỉnh Cà Mau  

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2014-10018 (220) 09.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trần Tất Hà  (VN) 

Số 26 Hàng Cấp, phường Quang Trung, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu (quảng cáo) thuốc dùng cho con người, 
thuốc uống dùng trong ngành y, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2014-10097 (220) 09.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

và đồ uống Tao Ngộ   (VN) 

103B1 Đoàn Hoàng Minh, phường 5, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước tinh khiết; nước khoáng; nước có ga; đồ uống hoa 
quả; chế phẩm để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2014-10121 (220) 09.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4; A15.9.11 
(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED   (KY) 
Century Yard, Cricket, Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman British West Indies  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống làm từ sôcôla; đồ uống làm từ ca cao; đồ uống làm từ cà phê; đồ uống 
làm từ trà; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống cà phê có sữa.  

 

Nhóm 32: Nước uống dùng cho thể thao (đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể, 
không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không có cồn; nước chanh; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở mật 
ong không chứa cồn.  

 
 

(210) 4-2014-10162 (220) 09.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.2.3; 26.2.1; A5.5.20 
(591) Nâu, xanh dương 
(731) Vũ Xuân Bách   (VN) 

679/36 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 19: Ván sàn, gỗ dán; gỗ bán thành phẩm; tấm ốp tường không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng.  

 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, nệm, gối.  
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn lát sàn nhà và các vật liệu trải sàn khác, 
giấy dán tường.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt nội ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2014-10204 (220) 12.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 25.12.1; 1.15.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Thái Bình 

Nguyên VN   (VN) 

Ngõ 206, đường Minh Cầu, tổ 18, 
phường Phan Đình Phùng, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị: mua bán nồi cơm điện, xoong chảo, bát đũa, ấm chén, ấm đun 
nước, máy sấy tóc, chổi lau nhà, giường, tủ, bàn, ghế, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, kem đánh 
răng, dầu gội đầu, bột giặt, quần áo, giày dép, mũ nón, cà vạt, túi xách, giấy, sách, bút, 
kẹp, ghim, túi đựng tài liệu, rau, thịt, cá, đồ hộp các loại, bánh kẹo, chè, cà phê, thuốc lá, 
sữa, sữa chua, tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, đồ chơi (thú nhồi bông, máy bay, ô tô, xe 
tăng, máy tính). 

 
 

(210) 4-2014-10206 (220) 12.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Xuân 

Trang  (VN) 

414 Trần Phú, phường 1, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo cắt xén tóc; kéo tỉa tóc (tông đơ) chạy điện dùng cho người; dao cạo điện; 
kìm (kềm) cắt da, cắt móng; dụng cụ uốn lông mi; kẹp là tóc và kẹp uốn tóc dùng điện.  

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc.  
 

Nhóm 18: Túi đựng đồ trang điểm của phụ nữ (chưa có đồ bên trong); ví da; túi mua hàng.   
 

Nhóm 20: Ghế ngồi cắt tóc.  
 

Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến như cà phê, trà (chè), ca cao; 
đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, trà.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa và các sản phẩm làm từ 
nhựa, chất dẻo và các sản phẩm làm từ chất dẻo [cụ thể là dĩa, bình trà, ly tách, khay 
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chuyển hàng hóa (pallet), thùng, thớt, bình, lọ hoa, ly, cái ca, xô, chậu, vỉ, ghế, tủ, bàn, 
giá sách, giỏ, sọt, rổ, mâm, lồng bàn, vật dụng để úp ly, cái bô, mắc áo, kẹp quần áo, cái 
treo áo, cái can, cái nôi, tượng bán thân, thẻ nhựa, chuông gió (trang trí), nắp đậy dùng 
cho đồ chứa đựng, móc mắc áo, mành nhựa, quầy hàng, cái cũi, manơcanh cho thợ may, 
ống hút để uống, khung thêu, tấm bình phong (tấm che) (dùng trong nhà), chậu hoa, máng 
đựng thức ăn cho vật nuôi, băng dính, màng, phim chống lóa mắt dùng cho cửa sổ, tấm 
chắn nổi chống ô nhiễm, bao và túi nhỏ], phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng 
để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính 
dùng trong công nghiệp, chế phẩm màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, 
chế phẩm nhuộm, chế phẩm cắn màu, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm 
hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu 
dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có 
hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, hàng hóa cơ khí (cụ thể là máy nén khí, máy bơm, máy nông 
cụ, máy gia công cơ khí), kim loại và các hàng hóa từ kim loại (cụ thể là cửa sắt, cửa inox, 
mái tôn), loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy, 
công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, 
công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối 
ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia 
điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị 
chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là 
tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu 
kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, 
ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, 
tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần 
áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu 
tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn 
sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép 
hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, 
máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc 
không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, 
quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, 
thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền 
thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết 
bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát 
nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho đập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng 
cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp 
cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu 
đùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động 
hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, thiết bị và đụng cụ phẫu 
thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ, các phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc 
dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm 
nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy (cụ thể là thiệp, tranh giấy, chụp đèn, sản phẩm con 
giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thùng đựng rác, sổ, cặp giấy, túi, bao bì bằng 
giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng cáo, giấy diêm và bìa, giấy dán tường, 
giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng giấy vệ sinh phụ nữ), các tông, văn 
phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su (cụ thể là vòng bằng cao su, vòng để 
bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, nút bằng cao su, tấm 
đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, van bằng cao su 
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hoặc sợi lưu hóa, khuôn bằng cao su), amiăng, mi ca, hàng hóa cách nhiệt, cách điện, da 
giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da [cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ 
tín dụng, ví đựng danh thiếp, ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp giấy (để đựng hồ sơ, 
giấy tờ), túi, túi xách tay, túi xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, thắt lưng, 
dây đeo vai, dây đai, đai (nẹp), hộp; da động vật; da sống; va li và túi du lịch], đồ đạc như 
bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy 
tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, buồm, vật liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu 
sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt (cụ thể là bít tất, khăn mặt, khăn quàng,mũ, vải dệt), 
quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ 
nền nhà hoặc tường nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và 
các vật liệu trải sàn khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và 
máy dùng trong xây đựng, viễn thông, thiết bị và dụng cụ thể thao.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; tài chính; ngân hàng; bất động sản (môi giới, quản lý, cho thuê).  
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa (máy móc, thiết bị, động cơ, phương tiện giao thông, các 
công trình xây dựng, thiết bị điện); lắp đặt (máy móc, thiết bị, động cơ, phương tiện giao 
thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); bảo dưỡng (máy móc, thiết bị, động cơ, 
phương tiện giao thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); cho thuê thiết bị xây 
dựng; giám sát việc xây dựng công trình.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đại lý bán vé máy bay; đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; 
dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ du lịch; dịch vụ giao sản phẩm, hàng hóa.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các cuộc thi và trao giải thưởng 
nhằm mục đích văn hóa, giáo dục và giải trí (không nhằm mục đích quảng cáo); công 
viên vui chơi, giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
quán cà phê tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thú y: dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp vụ bệnh viện; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà dưỡng bệnh.  

 

 
(210) 4-2014-10295 (220) 13.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.4; 26.15.1 
(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 

Đại Việt  (VN) 

421 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; cửa bằng kim loại; cửa 
sổ bằng kim loại; ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; 
đường ống và ống dẫn kim loại dùng cho hệ thống sưởi ấn trung tâm.  

 

Nhóm 07: Máy sục khí; máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí; máy thổi gió [máy móc]; 
bộ chế hòa khí. 

 

Nhóm 11: Quạt gió [điều hòa không khí]; quạt thổi [bộ phận của thiết bị điều hòa không 
khí]. 
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(210) 4-2014-10367 (220) 13.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 

Long   (VN) 

Lô 2A, khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-10368 (220) 13.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 25.1.25; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Cà phê sữa, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 

Long    (VN) 

Lô 2A, khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Bảo tàng mỹ thuật tư nhân; hoạt động vẽ tranh; tổ chức trưng bày triển lãm tác 
phẩm nghệ thuật đương đại và tác phẩm của nghệ sĩ; sưu tầm và gìn giữ trưng bày triển 
lãm các tác phẩm văn hóa dân gian; đào tạo mỹ thuật đương đại.  

 
 

(210) 4-2014-10446 (220) 14.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.3; A14.3.13; 26.15.15 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH U.I.C Việt Nam  

(VN) 

Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa. 
 

Nhóm 35: Thực hiện xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2014-10578 (220) 15.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) PENTAIR FLOW SERVICES AG  (CH) 
Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen 
Switzerland 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Van cho chất sền sệt.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa lại van cho chất sền sệt. 
 

Nhóm 40: Lắp ràp van cho chất sền sệt 
 

(210) 4-2014-10777 (220) 16.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Trương Minh Tuệ  (VN) 

Phòng 910, nhà CT 1A, khu đô thị Văn 
Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, cửa hàng bán đồ ăn 
nhanh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng cung cấp); cung cấp dịch vụ 
đặt thực phẩm qua mạng máy tính trực tuyến do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-10778 (220) 16.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Trương Minh Tuệ   (VN) 

Phòng 910, nhà CT 1A, khu đô thị Văn 
Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, cụ thể: hàng 

lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, 

đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang 

sức mỹ nghệ, mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và 

đồ dùng trang điểm), hóa mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước 

súc miệng, xà phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (gốm sứ, 
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thủy tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ 

điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình 

đun nước, máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy 

hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, ti vi, đầu video, máy tăng âm, đầu 

thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, mua bán 

các sản phẩm gỗ, cụ thể là gỗ ván (ván dăm, ván sợi, ván okan, ván ép), giường, tủ, bàn, 

ghế, kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa tư 

liệu sản xuất và hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng 

may mặc, dày, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng nông 

sản; cửa hàng dịch vụ thương mại cung cấp: hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm công 

nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi 

xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy 

tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén) đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi 

cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy say 

sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, 

điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, thiết bị âm thanh, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình. 
 

 
(210) 4-2014-10780 (220) 16.05.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.15.15 

(731) SCG CHEMICALS COMPANY 

LIMITED  (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-

district, Bangsue District, Bangkok, 

Thailand 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 20: Tấm nâng tải hàng, không làm bằng kim loại; bể chứa, không làm bằng kim 

loại hoặc công trình xây. 
 

 
(210) 4-2014-10781 (220) 16.05.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.15.15 

(731) SCG CHEMICALS COMPANY 

LIMITED   (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-

district, Bangsue District, Bangkok, 

Thailand 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 01: Bột nhựa. 
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(210) 4-2014-10786 (220) 16.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thời trang Shan  (VN) 

118 phố Bùi Viện, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Hoa tai dành cho phụ nữ, vòng cổ (đồ trang sức); vòng đeo tay (đồ trang sức); 
nữ trang nhân tạo. 

 

Nhóm 18: Túi xách tay bằng da và không bằng da cho nam nữ; ví bỏ túi bằng da và không 
bằng da cho nam nữ. 

 

Nhóm 25: Quần áo váy cho nam nữ; quần áo jean cho nam nữ; khăn quàng cổ; thắt lưng 
(trang phục) bằng da và không bằng da cho nam nữ.  

 

 
(210) 4-2014-10807 (220) 16.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.4.24; A5.5.20; A5.5.21
(591) trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 

nước biển, da cam 
(731) Công ty TNHH hữu hạn PSSEA 

Việt Nam  (VN) 

40/28/477 Ngọc Khánh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu các mặt hàng sau: thiết bị tàu thủy và công nghiệp, 
cụ thể: động cơ tàu thủy và hệ trục chân vịt, máy phát điện, hệ thống máy lái tàu thủy, cần 
cẩu, máy tời, thiết bị dùng cho công xây trình dựng, cụ thể: cần cẩu, máy xúc, máy lu, 
máy đóng cọc, rô-bốt ép cọc, cừ (cọc ván thép, cọc bê tông dự ứng lực), hệ thống đèn 
chiếu sáng, thiết bị trường học, cụ thể: sách vở, bàn ghế, đồ chơi, bảng viết, máy chiếu 
hình ảnh, thực phẩm sạch, cụ thể: rau xanh, củ, quả sạch, thịt, cá, thủy hải sản tươi sống, 
đông lạnh và đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2014-10836 (220) 19.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A1.5.3; 25.5.25 
(591) Chàm, đỏ, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH Văn Điền  (VN)

79/2, KP 8, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ lát, ván gỗ; gỗ dán; gỗ xây dựng; tấm gỗ ép, ván gỗ ép dùng cho xây 
dựng; gỗ ghép; ván ghép.  

 

 
(210) 4-2014-10899 (220) 19.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Những Tia Nắng 

Sớm  (VN) 

Lầu 6, 31A Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ tổ chức, giới 
thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; mua bán: 
hàng may mặc (quần áo, giày dép, mũ nón), văn phòng phẩm, đồ dùng gia đình bằng sành 
sứ, đất nung, thủy tinh, nhựa, gỗ bao gồm: ly thuỷ tinh, ly sứ, chén sứ, chén thuỷ tinh, thìa 
(muỗng), dĩa (nĩa), bình hoa, bàn, ghế, tủ quần áo, giường, đồ gỗ, đồ trang trí nội ngoại 
thất. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ gia công phim để in ấn. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình truyền 
hình, dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim; dịch vụ lồng 
tiếng, lồng nhạc. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế chuyên dụng: thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế 
website; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; 
quản trị hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-10906 (220) 19.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hỗ trợ dịch 

vụ thanh toán Việt Phú  (VN) 

Toà nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 
6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính và phần mềm máy vi tính; 
mua bán (cung cấp) các loại thẻ trả trước; sàn giao dịch hàng hóa (môi giới thương mại và 
quảng cáo với mục đích tiêu thụ hàng hóa); dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, 
cụ thể là biên tập số liệu thống kê, sao chụp tài liệu, thăm dò dư luận, xử lý văn bản, quản 
lý quá trình đặt hàng.    

 
Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán điện tử; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; dịch vụ 
thanh toán thương mại điện tử (ví điện tử), cụ thể là, xử lý thanh toán điện tử được thực 
hiện thông qua các tài khoản và thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước dịch vụ tài khoản 
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thẻ tín dụng và tài khoản thẻ ghi nợ; dịch vụ xử lý thanh toán, cụ thể là, dịch vụ xử lý giao 
dịch sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.    

 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng, như: dịch vụ truy cập dữ liệu và 
thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, cụ thể là dịch vụ hộp 
thư thoại, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, trao đổi, truyền dẫn, xử lý thông tin trên mạng, 
cụ thể là thông tin liên lạc bằng máy vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, 
dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường truyền cho phép các website 
thương mại điện tử kết nối với các kênh thanh toán như ngân hàng, giúp khách hàng thanh 
toán hàng hoá, dịch vụ ngay trên website khi mua hàng, sàn giao địch điện tử, cụ thể là 
cung cấp dịch vụ truy nhập vào website, cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân 
không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hoá hoặc 
cung ứng dịch vụ trên đó; đại Iý dịch vụ viễn thông (điện báo, điện tín, thư điện tử).    

 
Nhóm 42: Nghiên cứu phát triển và cung ứng các giải pháp công nghệ tin học trong lĩnh 
vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng; phát triển và cung ứng giải pháp công nghệ cho 
thương mại điện tử. 

 

 
(210) 4-2014-10927 (220) 19.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 86/270,297 02.05.2014 US 
(540) 

 

(731) Elisaj, LLC  (US) 
9100 Wilshire Boulevard, Suite 1000W, 
Beverly Hills, CA 90212, United States 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; các sản phẩm mỹ phẩm và trang điểm, cụ thể là, phấn trang diểm, 

phấn trang điểm mặt; phấn má hồng, phấn trang điểm mặt dạng bột, phấn trang điểm mắt, 
chất làm bóng môi; các sản phẩm chất thơm, cụ thể là, nước hoa, nước thơm có tinh dầu 
nước hoa; các sản phẩm chăm sóc da, cụ thể, kem dưỡng ẩm cho da, kem dưỡng da, kem 
dưỡng da tay; các sản phẩm chăm sóc da toàn thân và chăm sóc sắc đẹp, cụ thể là các chế 
phẩm chăm sóc da và làm đẹp toàn thân, chất để tắm đạng gel, chất dùng để tắm dạng bột, 
chất để tẩy da chết trên cơ thể, nước xịt thơm khử mùi cho cơ thể, dầu xoa bóp (mỹ 
phẩm), phấn rôm, nước thơm dùng cho cơ thể, nước thơm dùng cho cơ thể và tay, sữa tắm 
dạng gel, phấn bột dùng cho cơ thể, kem mặt nạ dùng cho cơ thể, xà phòng tắm và nước 
thơm để tắm; các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc và các chế phẩm chăm sóc 
tóc. 

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồ trang trí bằng kim loại quý; đồ trang sức, cụ 
thể là, mặt dây chuyền, vòng đeo tay, trâm gài đầu, đồ nữ trang rẻ tiền, đồ trang sức quý, 
chuỗi hạt, nhẫn, ghim cài, khuy măng sét, đồng hồ, hộp đựng đồ trang sức làm bằng kim 
loại quý và ghim cài để trang sức. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, bộ quần áo, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo, áo khoác ngoài 
của nữ, áo ba lỗ, áo vét, áo choàng ngoài, áo len dài tay, váy, khăn choàng, áo gilê, áo có 
vạt dài chùm hông, quần soóc (quần đùi), quần lót, quần dài, áo váy, đồ đi chân; giày; 
giày cao cổ; giày ống; thắt lưng dùng cho trang phục; thắt lưng da (trang phục); thắt lưng 
làm bằng vải sợi (trang phục); thắt lưng để đeo ở phần eo (trang phục); thắt lưng làm bằng 
vải dệt (trang phục); bộ quần áo tắm; quần áo mặc để tắm biển; giầy dùng ở bãi biển; áo 
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tắm hai mảnh; áo khoác thể thao; áo bludông (áo khoác ngoài bó sát ở phần eo); bộ áo 
liền quần (kéo dài từ phần vai xuống đũng quần); áo sơ mi cài cúc ở cổ áo; áo sơ mi có 
cổ; áo len cổ tròn kiểu của phi hành đoàn; áo cổ tròn; quần áo jean may bằng vải bông 
chéo; áo khoác ngoài may bằng vải bông chéo; đầm quần (quần có ống rộng); áo sơ mi 
trang trọng dùng cho nam giới, váy đầm dạ hội; găng tay (trang phục); mũ; dải băng buộc 
đầu (trang phục); gót giầy; áo nỉ trùm đầu; áo sợi đan chui đầu có mũ trùm đầu; trang 
phục dệt kim; quần jean; quần có phần gấu quần nịt chặt bằng sợi dệt kim; váy bằng sợi 
dệt kim; quần ống bó; đồ lót cho phụ nữ; quần áo mặc nhà; quần áo ngủ; quần áo ngủ của 
đàn ông; bộ com lê có quần dài cho phụ nữ; áo mưa; áo khoác ngoài dùng khi trời mưa; 
đồ đi mưa (trang phục); dép; khăn choàng và khăn quàng lông; khăn quàng cổ bằng lụa; 
đồ ngủ (trang phục); dép lê; váy trong [quần áo lót]; bít tất ngắn cổ và tất cao cổ; đồ bơi 
(trang phục); khăn choàng vai và khăn quàng cổ; đồ lót giúp tạo hình cho cơ thể, cụ thể là, 
quần đùi nịt bụng cho phụ nữ và yếm (không dùng cho mục đích y tế); quần áo định hình 
cho cơ thể, bộ áo liền quần; áo nịt ngoài; yếm; quần lót và quần áo thể thao. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có tính chất của sự biểu diễn nhạc sống; buổi trình diễn cá nhân 
(cho mục đích giải trí); dịch vụ điều chỉnh nhạc cho các câu lạc bộ, cho các sự kiện tiệc 
tùng và các sự kiện đặc biệt; các dịch vụ giải trí, cụ thể, sản xuất các bản ghi âm âm nhạc, 
cung cấp các đoạn phim trực tuyến (không tải xuống được) về mô tả những nét nổi bật 
của một nghệ sĩ và người nổi tiếng; các dịch vụ giải trí qua một trang web về mô tả những 
nội dung tin tức và thông tin nổi bật về một nghệ sĩ và người nổi tiếng, các đoạn phim và 
hình ảnh liên quan; các dịch vụ giải trí qua một trang web mà người sử dụng cơ thể xem 
và gửi lời bình luận, hình ảnh, và đoạn phim mô tả những nét nổi bật về âm nhạc (không 
liên quan đến dịch vụ cung cấp đường truyền). 

 

 
(210) 4-2014-10928 (220) 19.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 86/270,302 02.05.2014 US 
(540) 

 

(731) TEAMTHIS, LLC   (US) 
9100 Wilshire Boulevard, Suite 1000W, 
Beverly Hills, CA 90212, United States 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; các sản phẩm mỹ phẩm và trang điểm, cụ thể là, phấn trang diểm, 
phấn trang điểm mặt; phấn má hồng, phấn trang điểm mặt dạng bột, phấn trang điểm mắt, 
chất làm bóng môi; các sản phẩm chất thơm, cụ thể là, nước hoa, nước thơm có tinh dầu 
nước hoa; các sản phẩm chăm sóc da, cụ thể, kem dưỡng ẩm cho da, kem dưỡng da, kem 
dưỡng da tay; các sản phẩm chăm sóc da toàn thân và chăm sóc sắc đẹp, cụ thể là các chế 
phẩm chăm sóc da và làm đẹp toàn thân, chất để tắm đạng gel, chất dùng để tắm dạng bột, 
chất để tẩy da chết trên cơ thể, nước xịt thơm khử mùi cho cơ thể, dầu xoa bóp (mỹ 
phẩm), phấn rôm, nước thơm dùng cho cơ thể, nước thơm dùng cho cơ thể và tay, sữa tắm 
dạng gel, phấn bột dùng cho cơ thể, kem mặt nạ dùng cho cơ thể, xà phòng tắm và nước 
thơm để tắm; các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc và các chế phẩm chăm sóc 
tóc. 

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồ trang trí bằng kim loại quý; đồ trang sức, cụ 
thể là, mặt dây chuyền, vòng đeo tay, trâm gài đầu, đồ nữ trang rẻ tiền, đồ trang sức quý, 
chuỗi hạt, nhẫn, ghim cài, khuy măng sét, đồng hồ, hộp đựng đồ trang sức làm bằng kim 
loại quý và ghim cài để trang sức. 
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Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, bộ quần áo, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo, áo khoác ngoài 
của nữ, áo ba lỗ, áo vét, áo choàng ngoài, áo len dài tay, váy, khăn choàng, áo gilê, áo có 
vạt dài chùm hông, quần soóc (quần đùi), quần lót, quần dài, áo váy, đồ đi chân; giày; 
giày cao cổ; giày ống; thắt lưng dùng cho trang phục; thắt lưng da (trang phục); thắt lưng 
làm bằng vải sợi (trang phục); thắt lưng để đeo ở phần eo (trang phục); thắt lưng làm bằng 
vải dệt (trang phục); bộ quần áo tắm; quần áo mặc để tắm biển; giầy dùng ở bãi biển; áo 
tắm hai mảnh; áo khoác thể thao; áo bludông (áo khoác ngoài bó sát ở phần eo); bộ áo 
liền quần (kéo dài từ phần vai xuống đũng quần); áo sơ mi cài cúc ở cổ áo; áo sơ mi có 
cổ; áo len cổ tròn kiểu của phi hành đoàn; áo cổ tròn; quần áo jean may bằng vải bông 
chéo; áo khoác ngoài may bằng vải bông chéo; đầm quần (quần có ống rộng); áo sơ mi 
trang trọng dùng cho nam giới, váy đầm dạ hội; găng tay (trang phục); mũ; dải băng buộc 
đầu (trang phục); gót giầy; áo nỉ trùm đầu; áo sợi đan chui đầu có mũ trùm đầu; trang 
phục dệt kim; quần jean; quần có phần gấu quần nịt chặt bằng sợi dệt kim; váy bằng sợi 
dệt kim; quần ống bó; đồ lót cho phụ nữ; quần áo mặc nhà; quần áo ngủ; quần áo ngủ của 
đàn ông; bộ com lê có quần dài cho phụ nữ; áo mưa; áo khoác ngoài dùng khi trời mưa; 
đồ đi mưa (trang phục); dép; khăn choàng và khăn quàng lông; khăn quàng cổ bằng lụa; 
đồ ngủ (trang phục); dép lê; váy trong [quần áo lót]; bít tất ngắn cổ và tất cao cổ; đồ bơi 
(trang phục); khăn choàng vai và khăn quàng cổ; đồ lót giúp tạo hình cho cơ thể, cụ thể là, 
quần đùi nịt bụng cho phụ nữ và yếm (không dùng cho mục đích y tế); quần áo định hình 
cho cơ thể, bộ áo liền quần; áo nịt ngoài; yếm; quần lót và quần áo thể thao. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có tính chất của sự biểu diễn nhạc sống; buổi trình diễn cá nhân 
(cho mục đích giải trí); dịch vụ điều chỉnh nhạc cho các câu lạc bộ, cho các sự kiện tiệc 
tùng và các sự kiện đặc biệt; các dịch vụ giải trí, cụ thể, sản xuất các bản ghi âm âm nhạc, 
cung cấp các đoạn phim trực tuyến (không tải xuống được) về mô tả những nét nổi bật 
của một nghệ sĩ và người nổi tiếng; các dịch vụ giải trí qua một trang web về mô tả những 
nội dung tin tức và thông tin nổi bật về một nghệ sĩ và người nổi tiếng, các đoạn phim và 
hình ảnh liên quan; các dịch vụ giải trí qua một trang web mà người sử dụng cơ thể xem 
và gửi lời bình luận, hình ảnh, và đoạn phim mô tả những nét nổi bật về âm nhạc (không 
liên quan đến dịch vụ cung cấp đường truyền). 

 

 
(210) 4-2014-10958 (220) 20.05.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đám Mây  (VN) 

490/1 Nguyễn Tri Phương, phường 09, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 08: Bàn ủi điện. 
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện, bình đun nước bằng điện, lò vi sóng, bếp gas (không chạy điện).  
 

Nhóm 21: Cây lau nhà; bộ nồi niêu xoong chảo dùng của nhà bếp (không dùng điện).  
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(210) 4-2014-11033 (220) 20.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 24.13.1 
(591) Xanh lá cây, cam 
(731) Công ty cổ phần SO LO MON  (VN)

B. 606, Indochina Park Tower, 04 
Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, dịch vụ cung cấp thông tin lên 
mạng internet; quản lý kinh doanh: hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính - kế 
toán); quản lý giao dịch: nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; hoạt động văn phòng: 
cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (không bao gồm máy tính và máy fax), cung ứng 
lao động tạm thời, lễ tân phục vụ cho văn phòng (dịch vụ hành chính văn phòng tổng 
hợp), photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

 
(210) 4-2014-11041 (220) 20.05.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.13.25; 26.2.7; 5.7.1; 20.7.1 

(731) BONCAFE INTERNATIONAL PTE 
LTD  (SG) 
208 Pandan Loop, Singapore 128401 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; chế phẩm sữa; chế phẩm bơ sữa; đồ uống được 
làm từ sản phẩm bơ sữa bao gồm sữa chua và sữa chua lạnh. 

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa; 
kem lạnh và bánh kẹo dạng đông lạnh. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng và nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn khác, bao 
gồm: đồ uống làm từ đậu nành là đồ uống không có cồn (không bao gồm sữa đậu nành và 
chất thay thế sữa); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục 
đích y tế), nước ép trái cây; đồ uống làm từ hoa quả; nước quả cô đặc để làm đồ uống có 
ga và đồ uống không có ga; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, tất cả thuộc 
nhóm 32. 

 

 
(210) 4-2014-11042 (220) 20.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) BONCAFE INTERNATIONAL PTE 
LTD  (SG) 
208 Pandan Loop, Singapore 128401 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; chế phẩm sữa; chế phẩm bơ sữa; đồ uống được 
làm từ sản phẩm bơ sữa bao gồm sữa chua và sữa chua lạnh. 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
835 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa; 
kem lạnh và bánh kẹo dạng đông lạnh. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng và nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn khác, bao 
gồm: đồ uống làm từ đậu nành là đồ uống không có cồn (không bao gồm sữa đậu nành và 
chất thay thế sữa); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục 
đích y tế); nước ép trái cây; đồ uống làm từ hoa quả; nước quả cô đặc để làm đồ uống có 
ga và đồ uống không có ga; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, tất cả thuộc 
nhóm 32. 

 

 
(210) 4-2014-11049 (220) 20.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 40-2014-0001759 09.01.2014 KR 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 1.15.23 
(591) Xanh lam đậm, xanh lam nhạt, đỏ sẫm, 

đen, trắng, da cam 
(731) UISEONG-GUN   (KR) 

769-700, 31 Guncheong-gil, Uiseong-
eup, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do, 
Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; tỏi đông lạnh; kim chi; dầu tía tô cho thực 

phẩm; chất chiết xuất từ tỏi đen đã được chế biến dùng cho thực phẩm (không dùng cho 
mục đích y tế); chất chiết xuất từ rễ cây hoa cát cánh đỏ đã được chế biến dùng cho thực 
phẩm (không dùng cho mục đích y tế); chất chiết xuất từ lá thông đã được chế biến dùng 
cho thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế); chất chiết xuất từ quả xương rồng đã 
được chế biến dùng cho thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế); rau đã được chế biến; 
rau đã được bảo quản (không bao gồm rau đông lạnh); thực phẩm dạng viên đã được chế 
biến làm từ bột tỏi đen; thực phẩm dạng viên đã được chế biến làm từ bột của rễ cây hoa 
cát cánh đỏ; thực phẩm dạng viên đã được chế biến làm từ bột lá thông; thực phẩm dạng 
viên đã được chế biến làm từ bột quả xương rồng. 

 
Nhóm 30: Gạo; bột hạt tiêu đỏ; muối ăn trộn với vừng; sốt ớt cay (Gochu-jang); giấm; 
tương; bột nhão làm từ đậu tương (gia vị); lúa mạch đã xát vỏ; bột lúa mạch; ngũ cốc rang 
nổ; bột mì dùng cho thực phẩm; bột tía tô dùng cho thực phẩm (gia vị); bột mì; yến mạch 
đã xát vỏ; bột đậu; thạch ngọt dạng thỏi làm từ quả xương rồng (bánh kẹo). 

 
Nhóm 31: Trái cây tươi; quả mận tươi; quả táo tươi; quả lê tươi; quả đào tươi; rau tươi; tỏi 
tươi; lúa mạch chưa xử lý; hạt (ngũ cốc); đậu tây tươi; đậu chưa xử lý; hạt tía tô chưa xử 
lý; lúa mì chưa xử lý; thóc chưa xử lý; hạt kê châu Phi chưa xử lý; hạt kê đuôi cáo chưa xử 
lý; hạt vừng chưa xử lý; hoa tự nhiên. 

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ rau hoặc hoa quả; bột tạo ga cho đồ uống; nước ngọt (đồ uống 
không cồn); chất chiết xuất từ rễ cây hoa cát cánh đỏ dùng để làm đồ uống; bột của rễ cây 
hoa cát cánh đỏ dùng để làm đồ uống; đồ uống có chứa thành phần làm từ rễ cây hoa cát 
cánh đỏ; xi rô có vị lá thông dùng để làm nước sô đa; đồ uống có chứa thành phần làm từ 
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lá thông; chất chiết xuất từ lá thông dùng để làm đồ uống; chất chiết xuất từ tỏi đen dùng 
để làm đồ uống; bột tỏi đen dùng để làm đồ uống; đồ uống có chứa thành phần làm từ tỏi 
đen (đồ uống không cồn); đồ uống làm từ quả lựu; nước ép táo; xi rô lựu; đồ uống làm từ 
quả táo; nước ép làm từ lá thông đã được lên men (không chứa cồn); chất chiết xuất từ quả 
xương rồng dùng để làm đồ uống; đồ uống có chứa thành phần làm từ quả xương rồng (đồ 
uống không cồn); bột quả xương rồng dùng để làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Rượu lựu; rượu táo; rượu có hương vị của chất chiết xuất từ lá thông (rượu 
matsuba- zake); rượu mật ong; rượu ngũ gia bì (rượu mùi của Trung Quốc); rượu mận; 
rượu hoa quả; rượu hoa quả có sủi tăm; rượu lê; chất chiết xuất từ trái cây có chứa cồn; 
nước ép trái cây có chứa cồn; tinh dầu có chứa cồn; rượu chanh; đồ uống được chưng cất; 
rượu gạo truyền thống của Hàn Quốc (rượu Bupju); rượu sake; rượu gạo chưa được lóng 
nước (rượu tag-ju).                                                                                                                                      

 

 
(210) 4-2014-11075 (220) 21.05.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) A26.11.8; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đen, xanh
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

truyền thông và thương mại 

AT  (VN) 

Số 905A6 Trần Huy Liệu, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; thương mại điện tử, cụ thể là: bán lẻ theo yêu cầu đặt 

hàng qua bưu điện hoặc qua internet các sản phẩm: điện tử - nghe nhìn, sản phẩm cơ khí, 
« tô, xe máy, thực phẩm, sữa, đồ uống (trừ thuốc lá, rượu), đồ thể thao, quần áo, giày dép, 
mỹ phẩm, hoa, quà tặng, thời trang, sách, văn phòng phẩm, gỗ, vật liệu xây dựng, đồ thủ 
công mỹ nghệ, nội thất, ngoại thất; mua bán ô tô, xe máy và phụ tùng ô tô xe máy; tư vấn 
quảng bá thương hiệu (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính); tổ chức hội chợ triển 
lãm (nhằm mục đích thương mại). 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, văn hóa, 
thể thao, cơ sở hạ tầng; trang trí nội, ngoại thất; san lấp mặt bằng, xử lý nền móng công 
trình. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa, vận chuyển hàng hóa. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế website; dịch vụ máy chủ lưu trữ website (hosting);thiết kế mỹ 
thuật, đồ họa, tạo mẫu in; quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền. 
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(210) 4-2014-11085 (220) 21.05.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.15.5 

(731) KABUSHIKI KAISHA INFORMATIX 

(also trading as "Informatix Inc.")  (JP) 

1310 Omiyacho, Saiwai-ku, Kawasaki 

City, Kanagawa, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính trong lĩnh vực liên kết địa điểm và hệ 

thống thông tin liên quan đến địa điểm; phần mềm máy tính trong lĩnh vực của việc sáp 

nhập cơ sở dữ liệu bản đồ và công nghệ; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải xuống 

được; phần cứng máy tính; máy tính bảng; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); điện 

thoại di động; điện thoại thông minh; bản đồ điện tử có thể tải xuống được; tệp hình ảnh 

có thể tải xuống được; ấn phẩm điện tử, có thể tải xuống được; dụng cụ hàng hải. 

 

Nhóm 39: Cung cấp thông tin giao thông; cung cấp thông tin liên quan đến vị trí phương 

tiện trên đường, lưu lượng giao thông đường bộ, ùn tắc giao thông đường bộ và dự báo ùn 

tắc giao thông đường bộ; cung cấp chỉ dẫn lái xe cho mục đích du lịch; cho thuê hệ thống 

định vị cho các phương tiện giao thông. 

 

Nhóm 42: Tạo và duy trì trang web cho những người khác; cung cấp cơ sở dữ liệu chứa 

thông tin về vị trí cụ thể; tư vấn và cung cấp chỉ dẫn liên quan đến sự phát triển của phần 

mềm máy tính; tư vấn và cung cấp chỉ dẫn liên quan đến sự phát triển của phần mềm máy 

tính trong lĩnh vực liên kết địa điểm và hệ thống thông tin liên quan đến địa điểm; thiết kế 

hệ thống máy tính; bảo trì phần mềm hệ thống máy tính; thiết kế và bảo trì phần mềm 

máy tính; cung cấp các công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ lưu trữ trang web; cung 

cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; dịch vụ phần 

mềm (SaaS) (một phương thức cung cấp phần mềm cho người dùng cuối); dịch vụ điện 

toán đám mây; dịch vụ tạo lập bản đồ (dịch vụ thiết kế); cung cấp phần mềm máy tính 

trong lĩnh vực thông tin về địa điểm cụ thể; dịch vụ thiết kế trong lĩnh vực thiết kế bản đồ; 

dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị; tư vấn và dịch vụ thông 

tin liên quan đến cung cấp thông tin khí tượng và khí quyển; cung cấp thông tin về địa 

điểm cụ thể thông qua Internet và/hoặc mạng máy tính; cung cấp thông tin địa điểm cụ 

thể dưới dạng bản đồ số hóa, dữ liệu và dữ liệu thống kê liên quan đến đặc trưng của địa 

điểm cụ thể; cung cấp thông tin liên quan đến vị trí của cơ sở sản xuất, cao ốc và các công 

trình xây dựng thông qua Internet và/hoặc mạng máy tính; cung cấp các thông tin liên 

quan đến vị trí của người, mục tiêu cụ thể, và động vật thông qua Internet và/hoặc mạng 

máy tính; cung cấp thông tin bản đồ thông qua Internet và/hoặc mạng máy tính; cung cấp 

thông tin bản đồ, thông qua Internet hoặc qua thư điện tử, về vị trí của các cửa hàng, ngân 

hàng, bưu điện, siêu thị, khách sạn, sân tập thể thao, bệnh viện, trường học, công sở; cung 

cấp thông tin về khu vực nhất định, thông qua mạng Internet hoặc thư điện tử; cung cấp 

thông tin liên quan đến mở rộng đất đai và hủy hoại môi trường thông qua phân tích hình 

ảnh dựa trên dữ liệu hình ảnh có độ phân giải cao và nội dung thông tin về địa điểm cụ 

thể; dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ sao lưu dữ liệu điện tử tại một nơi lưu trữ khác. 
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(210) 4-2014-11117 (220) 21.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Kỹ nghệ và 

Hạ tầng Telin   (VN) 

Số 12/45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh; mua bán đồ nội thất bằng gỗ như bàn, ghế, giường, tủ, 

giá kệ, tủ bếp; mua bán vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại; mua bán gạch xây, 
gạch ốp lát, gạch trang trí; mua bán nông sản, rau tươi, hoa quả tươi, thịt, cá, gia cầm đã 
qua chế biến; mua bán đồ gia dụng như bát, đĩa, xoong chảo, rổ rá, xô chậu, đồ gốm sứ, 
bếp ga; mua bán thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống có cồn và không cồn, sữa và thực 
phẩm làm từ sữa; mua bán quần áo, giày dép, văn phòng phẩm; mua bán đồ trang sức 
bằng kim loại quý; mua bán mỹ phẩm; mua bán hóa chất như dầu hóa dẻo, nguyên liệu và 
vật liệu ngành nhựa; dịch vụ siêu thị điện máy; xuất nhập khẩu các mặt hàng kể trên. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; định giá tài chính bất động sản.  

 
Nhóm 37: Thi công trang trí nội ngoại thất.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-11190 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 26.4.1 
(731) UMG ABS Ltd.  (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhãm 01: Nhùa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhùa styrene acrylonitril buta®ien 

(ABS) được gia cố; nhựa styrene acrylonitril butađien (ABS) chịu nhiệt; nhựa styrene 
acrylonitril butađien (ABS) nhiệt cao bị biến đổi maleinimit; nhựa styrene acrylat 
buta®ien (ASA); nhùa tyrene acrylat buta®ien (ASA) trong suèt; nhùa cao su styrene 
etylen- propylene (AES); nhùa styrene acrylonitril cao su silicon (SAS); nhùa polime 
stiren trong suốt; nhựa hợp kim; nhựa hợp kim được gia cố; chất dẻo styrene acrylonitril 
buta®ien (ABS) được tái chế; nhựa polyetylen tereptalat (PET)/ nhựa styrene acrylonitril 
butađien (ABS); nhựa tài nguyên được tái chế; nhựa gốc thực vật; nhựa policacbonat ( PC 
)/ nhựa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhựa ni lông (poliamit)/ nhựa styrene 
acrylonitril butađien (ABS); nhựa tổng hợp làm khuôn đúc; nhựa nhân tạo chưa chế biến; 
chất dẻo chưa chế biến; chất dẻo chưa chế biến ở dạng bột, dạng hạt và dạng viên; hóa 
chất dùng trong công nghiệp, khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y], nhiếp ảnh 
cũng như nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
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chất diệt ký sinh trùng), nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất cải biến chất dẻo. 

 
Nhóm 17: Nhựa tổng hợp ở dạng tấm, ống, khối và que; chất dẻo dưới dạng ép đùn để sử 
dụng trong sản xuất; và chất dẻo bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-11191 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.9; A26.4.24; 26.4.1 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) UMG ABS Ltd.   (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhãm 01: Nhùa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhùa styrene acrylonitril buta®ien 
(ABS) được gia cố; nhựa styrene acrylonitril butađien (ABS) chịu nhiệt; nhựa styrene 
acrylonitril butađien (ABS) nhiệt cao bị biến đổi maleinimit; nhựa styrene acrylat 
buta®ien (ASA); nhùa tyrene acrylat buta®ien (ASA) trong suèt; nhùa cao su styrene 
etylen- propylene (AES); nhùa styrene acrylonitril cao su silicon (SAS); nhùa polime 
stiren trong suốt; nhựa hợp kim; nhựa hợp kim được gia cố; chất dẻo styrene acrylonitril 
buta®ien (ABS) được tái chế; nhựa polyetylen tereptalat (PET)/ nhựa styrene acrylonitril 
butađien (ABS); nhựa tài nguyên được tái chế; nhựa gốc thực vật; nhựa policacbonat ( PC 
)/ nhựa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhựa ni lông (poliamit)/ nhựa styrene 
acrylonitril butađien (ABS); nhựa tổng hợp làm khuôn đúc; nhựa nhân tạo chưa chế biến; 
chất dẻo chưa chế biến; chất dẻo chưa chế biến ở dạng bột, dạng hạt và dạng viên; hóa 
chất dùng trong công nghiệp, khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y], nhiếp ảnh 
cũng như nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng), nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất cải biến chất dẻo. 

 
Nhóm 17: Nhựa tổng hợp ở dạng tấm, ống, khối và que; chất dẻo dưới dạng ép đùn để sử 
dụng trong sản xuất; và chất dẻo bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-11192 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) UMG ABS LTD.   (JP) 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhãm 01: Nhùa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhùa styrene acrylonitril buta®ien 
(ABS) được gia cố; nhựa styrene acrylonitril butađien (ABS) chịu nhiệt; nhựa styrene 
acrylonitril butađien (ABS) nhiệt cao bị biến đổi maleinimit; nhựa styrene acrylat 
buta®ien (ASA); nhùa tyrene acrylat buta®ien (ASA) trong suèt; nhùa cao su styrene 
etylen- propylene (AES); nhùa styrene acrylonitril cao su silicon (SAS); nhùa polime 
stiren trong suốt; nhựa hợp kim; nhựa hợp kim được gia cố; chất dẻo styrene acrylonitril 
buta®ien (ABS) được tái chế; nhựa polyetylen tereptalat (PET)/ nhựa styrene acrylonitril 
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butađien (ABS); nhựa tài nguyên được tái chế; nhựa gốc thực vật; nhựa policacbonat ( PC 
)/ nhựa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhựa ni lông (poliamit)/ nhựa styrene 
acrylonitril butađien (ABS); nhựa tổng hợp làm khuôn đúc; nhựa nhân tạo chưa chế biến; 
chất dẻo chưa chế biến; chất dẻo chưa chế biến ở dạng bột, dạng hạt và dạng viên; hóa 
chất dùng trong công nghiệp, khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y], nhiếp ảnh 
cũng như nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng), nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất cải biến chất dẻo. 

 
Nhóm 17: Nhựa tổng hợp ở dạng tấm, ống, khối và que; chất dẻo dưới dạng ép đùn để sử 
dụng trong sản xuất; và chất dẻo bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-11193 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) UMG ABS Ltd.   (JP) 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhãm 01: Nhùa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhùa styrene acrylonitril buta®ien 
(ABS) được gia cố; nhựa styrene acrylonitril butađien (ABS) chịu nhiệt; nhựa styrene 
acrylonitril butađien (ABS) nhiệt cao bị biến đổi maleinimit; nhựa styrene acrylat 
buta®ien (ASA); nhùa tyrene acrylat buta®ien (ASA) trong suèt; nhùa cao su styrene 
etylen- propylene (AES); nhùa styrene acrylonitril cao su silicon (SAS); nhùa polime 
stiren trong suốt; nhựa hợp kim; nhựa hợp kim được gia cố; chất dẻo styrene acrylonitril 
buta®ien (ABS) được tái chế; nhựa polyetylen tereptalat (PET)/ nhựa styrene acrylonitril 
butađien (ABS); nhựa tài nguyên được tái chế; nhựa gốc thực vật; nhựa policacbonat ( PC 
)/ nhựa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhựa ni lông (poliamit)/ nhựa styrene 
acrylonitril butađien (ABS); nhựa tổng hợp làm khuôn đúc; nhựa nhân tạo chưa chế biến; 
chất dẻo chưa chế biến; chất dẻo chưa chế biến ở dạng bột, dạng hạt và dạng viên; hóa 
chất dùng trong công nghiệp, khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y], nhiếp ảnh 
cũng như nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng), nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất cải biến chất dẻo. 

 
Nhóm 17: Nhựa tổng hợp ở dạng tấm, ống, khối và que; chất dẻo dưới dạng ép đùn để sử 
dụng trong sản xuất; và chất dẻo bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-11194 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) UMG ABS Ltd.   (JP) 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhãm 01: Nhùa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhùa styrene acrylonitril buta®ien 
(ABS) được gia cố; nhựa styrene acrylonitril butađien (ABS) chịu nhiệt; nhựa styrene 
acrylonitril butađien (ABS) nhiệt cao bị biến đổi maleinimit; nhựa styrene acrylat 
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buta®ien (ASA); nhùa tyrene acrylat buta®ien (ASA) trong suèt; nhùa cao su styrene 
etylen- propylene (AES); nhùa styrene acrylonitril cao su silicon (SAS); nhùa polime 
stiren trong suốt; nhựa hợp kim; nhựa hợp kim được gia cố; chất dẻo styrene acrylonitril 
buta®ien (ABS) được tái chế; nhựa polyetylen tereptalat (PET)/ nhựa styrene acrylonitril 
butađien (ABS); nhựa tài nguyên được tái chế; nhựa gốc thực vật; nhựa policacbonat ( PC 
)/ nhựa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhựa ni lông (poliamit)/ nhựa styrene 
acrylonitril butađien (ABS); nhựa tổng hợp làm khuôn đúc; nhựa nhân tạo chưa chế biến; 
chất dẻo chưa chế biến; chất dẻo chưa chế biến ở dạng bột, dạng hạt và dạng viên; hóa 
chất dùng trong công nghiệp, khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y], nhiếp ảnh 
cũng như nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng), nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất cải biến chất dẻo. 

 

Nhóm 17: Nhựa tổng hợp ở dạng tấm, ống, khối và que; chất dẻo dưới dạng ép đùn để sử 
dụng trong sản xuất; và chất dẻo bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-11195 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) UMG ABS Ltd.   (JP) 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhãm 01: Nhùa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhùa styrene acrylonitril buta®ien 
(ABS) được gia cố; nhựa styrene acrylonitril butađien (ABS) chịu nhiệt; nhựa styrene 
acrylonitril butađien (ABS) nhiệt cao bị biến đổi maleinimit; nhựa styrene acrylat 
buta®ien (ASA); nhùa tyrene acrylat buta®ien (ASA) trong suèt; nhùa cao su styrene 
etylen- propylene (AES); nhùa styrene acrylonitril cao su silicon (SAS); nhùa polime 
stiren trong suốt; nhựa hợp kim; nhựa hợp kim được gia cố; chất dẻo styrene acrylonitril 
buta®ien (ABS) được tái chế; nhựa polyetylen tereptalat (PET)/ nhựa styrene acrylonitril 
butađien (ABS); nhựa tài nguyên được tái chế; nhựa gốc thực vật; nhựa policacbonat ( PC 
)/ nhựa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhựa ni lông (poliamit)/ nhựa styrene 
acrylonitril butađien (ABS); nhựa tổng hợp làm khuôn đúc; nhựa nhân tạo chưa chế biến; 
chất dẻo chưa chế biến; chất dẻo chưa chế biến ở dạng bột, dạng hạt và dạng viên; hóa 
chất dùng trong công nghiệp, khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y], nhiếp ảnh 
cũng như nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng), nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất cải biến chất dẻo. 

 

Nhóm 17: Nhựa tổng hợp ở dạng tấm, ống, khối và que; chất dẻo dưới dạng ép đùn để sử 
dụng trong sản xuất; và chất dẻo bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-11196 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) UMG ABS Ltd.   (JP) 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhãm 01: Nhùa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhùa styrene acrylonitril buta®ien 

(ABS) được gia cố; nhựa styrene acrylonitril butađien (ABS) chịu nhiệt; nhựa styrene 

acrylonitril butađien (ABS) nhiệt cao bị biến đổi maleinimit; nhựa styrene acrylat 

buta®ien (ASA); nhùa tyrene acrylat buta®ien (ASA) trong suèt; nhùa cao su styrene 

etylen- propylene (AES); nhùa styrene acrylonitril cao su silicon (SAS); nhùa polime 

stiren trong suốt; nhựa hợp kim; nhựa hợp kim được gia cố; chất dẻo styrene acrylonitril 

buta®ien (ABS) được tái chế; nhựa polyetylen tereptalat (PET)/ nhựa styrene acrylonitril 

butađien (ABS); nhựa tài nguyên được tái chế; nhựa gốc thực vật; nhựa policacbonat (PC)/ 

nhựa styrene acrylonitril buta®ien (ABS); nhựa ni lông (poliamit)/ nhựa styrene 

acrylonitril butađien (ABS); nhựa tổng hợp làm khuôn đúc; nhựa nhân tạo chưa chế biến; 

chất dẻo chưa chế biến; chất dẻo chưa chế biến ở dạng bột, dạng hạt và dạng viên; hóa 

chất dùng trong công nghiệp, khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y], nhiếp ảnh 

cũng như nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 

chất diệt ký sinh trùng), nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 

thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất cải biến chất dẻo. 

 

Nhóm 17: Nhựa tổng hợp ở dạng tấm, ống, khối và que; chất dẻo dưới dạng ép đùn để sử 

dụng trong sản xuất; và chất dẻo bán thành phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-11221 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Nguyễn Văn Kiên   (VN) 

Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 

Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân (theo kiểu mẫu của Italia), cụ thể là: giầy cao su, giầy 

buộc dây, giầy nữ, dép đi trong nhà. 
 

 
(210) 4-2014-11244 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Đỏ, cam, xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

cung cấp thực phẩm Quốc tế - 

IFSS  (VN) 

Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu, nguyên liệu, phụ gia dùng trong ngành thực phẩm cụ thể như: gia 

vị, chất tạo mùi thơm cho thực phẩm, hương liệu trừ tinh dầu, gluten được chế biến làm 

thực phẩm. 
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(210) 4-2014-11246 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, cam, trắng, 

tím 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

cung cấp thực phẩm Quốc tế - 

IFSS  (VN) 

Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Hương liệu, nguyên liệu, phụ gia dùng trong ngành thực phẩm cụ thể như: gia 

vị, chất tạo mùi thơm cho thực phẩm, hương liệu trừ tinh dầu, gluten được chế biến làm 
thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-11291 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.13; 26.3.23; 24.15.21 
(731) MITKAMMAKON (BANGKOK) LTD., 

PART.  (TH) 
105 Soi Petchkasem 65/1, Bangkae, 
Bangkok 10160, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây công tơ mét 
 

Nhóm 12: Xích con lăn; líp xe; má phanh; guốc hãm; đai dẫn động cho phương tiện giao 
thông trên bộ; miếng cao su để chân/bộ phận đặt chân bằng cao su cho phương tiện giao 
thông trên bộ; bộ giảm xóc bằng cao su cho bánh sau xe; vành bánh xe cộ; dây phanh xe;  
ổ trục bánh xe; nan hoa xe cộ. 

 

 
(210) 4-2014-11292 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 3.7.1; 3.7.19 
(731) MITKAMMAKON (BANGKOK) LTD., 

PART.   (TH) 
105 Soi Petchkasem 65/1, Bangkae, 
Bangkok 10160, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 07: Pít-tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); vòng găng pít tông; thanh truyền cho 
máy móc, động cơ điện và động cơ; van (bộ phận của máy); xích cam (bộ phận của máy); 
bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong. 

 
Nhóm 09: Pin (ắc quy); cuộn đánh lửa; hệ thống đánh lửa điện dung; dây công tơ mét. 

 
Nhóm 11: Bóng đèn. 
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Nhóm 12: Xích con lăn; líp xe; má phanh; guốc hãm; đai dẫn động cho phương tiện giao 
thông trên bộ; miếng cao su để chân/bộ phận đặt chân bằng cao su cho phương tiện giao 
thông trên bộ; bộ giảm xóc bằng cao su cho bánh sau xe; vành bánh xe cộ; dây phanh xe; 
ổ trục bánh xe; nan hoa xe cộ. 

 
Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy bao gói; hộp bằng 
giấy; giấy dính [văn phòng phẩm]; thẻ giá; thẻ ghi tên sản phẩm. 

 
Nhóm 17: Đệm lót, xi gắn kín, phớt chặn dầu. 

 
Nhóm 25: áo sơ mi; mũ; quần lót; quần đùi; găng tay [trang phục]; áo mưa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ phụ tùng xe máy; dịch vụ bán buôn và dịch 
vụ bán lẻ xe máy; dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ động cơ. 

 

 
(210) 4-2014-11293 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.19; 26.1.2 
(731) MITKAMMAKON (BANGKOK) LTD., 

PART.   (TH) 
105 Soi Petchkasem 65/1, Bangkae, 
Bangkok 10160, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Pít-tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); vòng găng pít tông; thanh truyền cho 

máy móc, động cơ điện và động cơ; van (bộ phận của máy); xích cam (bộ phận của máy); 
bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong. 

 
Nhóm 09: Pin (ắc quy); cuộn đánh lửa; hệ thống đánh lửa điện dung; dây công tơ mét. 

 
Nhóm 11: Bóng đèn. 

 
Nhóm 12: Xích con lăn; líp xe; má phanh; guốc hãm; đai dẫn động cho phương tiện giao 
thông trên bộ; miếng cao su để chân/bộ phận đặt chân bằng cao su cho phương tiện giao 
thông trên bộ; bộ giảm xóc bằng cao su cho bánh sau xe; vành bánh xe cộ; dây phanh xe; 
ổ trục bánh xe; nan hoa xe cộ. 

 
Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy bao gói; hộp bằng 
giấy; giấy dính [văn phòng phẩm]; thẻ giá; thẻ ghi tên sản phẩm. 

 
Nhóm 17: Đệm lót, xi gắn kín, phớt chặn dầu. 

 
Nhóm 25: áo sơ mi; mũ; quần lót; quần đùi; găng tay [trang phục]; áo mưa.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ phụ tùng xe máy; dịch vụ bán buôn và dịch 
vụ bán lẻ xe máy; dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ động cơ. 
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(210) 4-2014-11302 (220) 22.05.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.9.1; A1.1.10; 26.1.1; 21.3.1 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Minh Tâm  (VN)

Tổ 3, ấp An Bình, xã Bình An, huyện 
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, chất bôi trơn, chất làm sạch động cơ, bột cá.  
 

 
(210) 4-2014-11303 (220) 22.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Chính Duyệt   (VN) 

106 bis Nguyễn Chí Thanh, phường 3, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm, thịt, cá; cua; ghẹ; rau củ quả (sản phẩm thực phẩm chế biến và bảo quản 
đông lạnh).  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vật tư. phụ tùng ngành công nghiệp (bao gồm máy công 
nghiệp: máy đóng gói thực phẩm, máy chế biến thực phẩm), nông lâm ngư nghiệp; mua 
bán thiết bị vật tư ngành giao thông, xây dựng, vật liệu xây dựng, mua bán hàng trang trí 
nội thất; mua bán hàng kim khí điện máy (ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp ga, bếp điện, nồi 
cơm điện, máy giặt, máy lạnh, máy hút bụi, máy xay sinh tố, nồi cơm điện, ấm điện, bàn 
ủi điện); mua bán hàng điện tử điện lạnh gia dụng; mua bán quần áo may sẵn; mua bán 
hàng bách hóa công nghệ phẩm (mỹ phẩm, bánh kẹo, rượu bia nước giải khát); mua bán 
lương thực thực phẩm chế biến và chưa chế biến, mua bán hàng nông sản, lâm sản (sản 
phẩm làm bằng gỗ như giường, tủ, bàn, ghế, kệ gỗ, gỗ), hải sản, mua bán hóa chất, mua 
bán thức ăn chăn nuôi tôm cá, thức ăn gia súc và nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc (bột 
tôm, cá, bột vở sò). 

 

 
(210) 4-2014-11404 (220) 23.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Vuông Tròn   (VN) 

1C/6 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Các sản phẩm nông nghiệp (không chế biến), cụ thể là: quả dưa lưới, rau ăn lá, 
rau ăn quả. 
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(210) 4-2014-11405 (220) 21.12.2011

(641) 4-2011-27424 (441) 27.10.2014
(540) 

  

(731) ANSON'S HERRENHAUS KG   (DE)
Berliner Allee 2 , 40212 Dusseldorf, 
Germany  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da dộng vật; da sống; hòm (hành lý) và túi du lịch; va li; túi, túi 
xách tay; ví; túi xách tay của phụ nữ, hộp đựng chìa khóa bằng da; túi đeo lưng (ba lô); túi 
xách tay loại nhỏ; ô che, lọng và gậy chống; roi da; bộ yên cương và yên cương.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  

 

 
(210) 4-2014-11406 (220) 23.05.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.9
(731) TON YUAN MACHINERY CO., LTD.  

(TW) 
No.158-5, Liufen Rd., Waipu Dist., 
Taichung City 43857, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ sử dụng trong điều khiển tự động của cửa chớp cuốn (không dùng cho 

xe cộ mặt đất); động cơ của cửa cuốn điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); máy phát 
điện; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; tua bin dùng cho máy phát năng lượng 
(không dùng cho xe cộ mặt đất); van quay (bộ phận của động cơ, không dùng cho xe cộ 
mặt đất).  

 

 
(210) 4-2014-11439 (220) 23.05.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.4.6; 25.3.1; A26.11.12
(591) Nâu, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê ; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2014-11464 (220) 26.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ điện Minh 

Khoa  (VN) 

248 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ gia dụng bằng nhựa: thùng lau nhà xoay tay, xô, chậu, đồ đựng. 
 
 

(210) 4-2014-11465 (220) 26.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ điện Minh 

Khoa   (VN) 

248 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Bàn là điện (bàn ủi điện).  
 
 

(210) 4-2014-11467 (220) 26.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đại Hưng  

(VN) 

1A13A tỉnh lộ 10, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Van nhựa, không là bộ phận của máy; van nhựa dùng cho ống dẫn nước. 
 

 
(210) 4-2014-11469 (220) 26.05.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.2; 25.1.25; 3.4.11 

(731) Công ty TNHH Hải Âu Sài Gòn  

(VN) 

42D cư xá Bà Điểm, ấp Hậu Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; sữa 
tắm; kem (mỹ phẩm) trị mụn, kem tắm trắng. 
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(210) 4-2014-11481 (220) 26.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) AVRENTIM SP. Z O.O.  (PL) 
St. Grãjecka 194/362, 02-390 Warszawa, 
Poland 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 
 
 

(210) 4-2014-11516 (220) 26.05.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 6.1.2; 1.15.15; A6.3.5 

(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất dịch vụ Quang Hưng  

(VN) 

Đội 7- thôn An xa, xã Quốc Tuấn, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng(đồ uống), nước uống có ga và các loại đồ uống không có 
cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2014-11552 (220) 26.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) FRANKLIN COVEY CO.    (US) 
2200 West Parkway Blvd. MS 0213 Salt 
Lake City, UTAH 84119, United States 
of America 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử ghi săn thông tin và các chương trình đào tạo tự điều chỉnh nhịp 
độ học của người học trong lĩnh vực quản lý thời gian và chương trình làm việc, lãnh đạo, 
quản trị, giáo dục, bán hàng, truyền thông, đánh giá và đo lường tập thể và cá nhân, và 
phát triển chuyên môn và cá nhân.   

 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm, cụ thể là, sổ tay, sách hướng dẫn tham khảo và sách mỏng 
trong lĩnh vực quản lý thời gian và chương trình làm việc, lãnh đạo, quản trị, giáo dục, 
bán hàng, truyền thông, đánh giá và đo lường tập thể và cá nhân, và phát triển chuyên 
môn và cá nhân; công cụ hoạch định dự án (ấn phẩm dạng in), công cụ hoạch định thời 
gian (ấn phẩm dạng in), tổ chức cá nhân (ấn phẩm dạng in), túi nhỏ được biến đổi thích 
hợp để lưu giữ hồ sơ kinh doanh và cá nhân và tài liệu (văn phòng phẩm).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là, điều hành hội nghị chuyên đề, hội thảo, thuyết 
trình và lớp học trong lĩnh vực quản lý thời gian và chương trình làm việc, lãnh đạo, quản 
trị, giáo dục, bán hàng, truyền thông, đánh giá và đo lường tập thể và cá nhân, và phát 
triển chuyên môn và cá nhân.  
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(210) 4-2014-11578 (220) 27.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần Sofia Nội 

Thất  (VN) 

Số 946, đường La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gia đình và văn phòng thuộc nhóm 20.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất sử dụng chất liệu bằng da, vải, gỗ và kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-11579 (220) 27.05.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540)   

(731) Công ty cổ phần Sofia Nội 

Thất   (VN) 

Số 946, đường La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gia đình và văn phòng thuộc nhóm 20.   
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất sử dụng chất liệu bằng da, vải, gỗ và kim loại.   
 

 
(210) 4-2014-11580 (220) 27.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, nâu đỏ, xám, trắng 
(731) Nguyễn Thu Giang  (VN) 

Số 4, toà nhà A2, đường Nguyễn Khánh 
Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thuốc dùng cho con người, dược 
phẩm, sản phẩm hóa dược. 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-11591 (220) 27.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, hồng 
(731) Hộ kinh doanh mỹ viện ¸ 

Đông BMT  (VN) 

180 Y Jút, phường Thắng Lợi, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tư vấn về thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2014-11593 (220) 27.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp công 

nghệ Novatronics  (VN) 

148 Phan Châu Trinh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá chống trộm (bằng kim loại). 

 

(210) 4-2014-11632 (220) 27.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A9.7.22; A20.1.3 
(591) Cam, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ nghe nhìn  (VN) 

Số 11, ngách 5/11, ngõ 5, phố Hoàng 
Tích Trí, phường Kim Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp (mua bán) trang thiết bị phục vụ học tập bao gồm: máy tính bảng 

(tablet), máy tính xách tay (laptop), máy tính cá nhân (pc), bảng tương tác, máy chiếu, bút 
điện tử. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; thư viện trực tuyến; đào tạo trực tuyến; tư vấn giải pháp giáo 
dục. 

 
Nhóm 42: Thiết kế, phát triển các hệ thống phần mềm giúp giáo viên quản lý lớp học, 
giảng dạy; thiết kế, phát triển phần mềm hỗ trợ học sinh học tập.  

 
 

(210) 4-2014-11634 (220) 27.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 24.15.21; 26.5.1 
(731) KH TECHNOLOGY CORPORATION  

(GB) 
PO Box 709, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands BRITISH 
WEST INDIES 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền, xử lý, tiếp nhận, tái tạo âm thanh và/hoặc hình ảnh; loa 
phóng thanh; phương tiện chứa âm thanh và/hoặc hình ảnh được ghi sẵn; phương tiện 
trống dùng để ghi âm thanh và/hoặc hình ảnh; đầu đĩa DVD; đầu đĩa VCD; đầu đĩa CD; 
đầu đĩa MP3; máy thu tín hiệu không dây; thiết bị phát thanh truyền hình bao gồm đầu 
đĩa DVD và/hoặc đầu (ra VCD và/hoặc đầu đĩa CD và/hoặc đầu đĩa MP3 và hoặc máy thu 
tín hiệu không dây; thiết bị âm thanh nổi; máy chơi trò chơi thích hợp để sử dụng với máy 
thu hình hoặc thiết bị tần số viđêô; thiết bị xử lý dữ liệu.  

 

 
(210) 4-2014-11710 (220) 28.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 86/251386 14.04.2014 US 
(540) 

 

  
(731) JBS UNITED, INC.   (US) 

4310 State Road 38 West, Sheridan, 
Indiana 46069, United States  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Vi khuẩn dùng trong sản xuất thức ăn cho động vật và không dùng cho mục 
đích y tế, cụ thể là vi khuẩn tạo axit lactic sử dụng như một nguyên liệu cấy để ủ xilô (quá 
trình giữ thức ăn trong một hệ thống không cần ôxy) hạt ngũ cốc và cỏ khô và nguyên liệu 
cấy vào hạt ngũ cốc có độ ẩm cao. 

 

 
(210) 4-2014-11711 (220) 28.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 86/252168 15.04.2014 US 
(540) 

 

(731) IBS UNITED, INC.   (US) 
4310 State Road 38 West, Sheridan, 
lndiana 46069, United States  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất phụ gia cho thức ăn động vật trong nông nghiệp (dùng cho mục đích y tế) 
sử dụng để tăng cường việc sản xuất sữa của bò sữa.  

 

 
(210) 4-2014-11748 (220) 28.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

   

(531) A26.4.24 
(591) Đen, vàng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hiền  (VN) 

30 Nguyễn An Khương, phường 13, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thước (dụng cụ đo). 
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(210) 4-2014-11780 (220) 28.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.1.2; A26.1.24 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần VEESANO   (VN)

Số 16, ngõ 44, Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý ký gửi, bán buôn, bán lẻ hàng may mặc, đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập 
cho trẻ em, đồ dùng sữa tắm cho trẻ em, đồ dùng đi lại cho trẻ em, giường cũi, nôi, tủ 
đựng quần áo cho trẻ em, bàn ghế cho trẻ em, chăn ga gối đệm cho trẻ em, quần áo, giày 
dép, thắt lưng, ví, túi xách, ba lô, cặp sách, va li, đồ thể thao, đồ trang sức mỹ nghệ, đồ gia 
dụng (giường, tủ, bàn ghế, bếp ga, bếp điện, ly, chén, bát, đĩa), đồ nội thất, đồ điện gia 
dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), hàng lưu niệm, văn phòng 
phẩm, khăn giấy, tã giấy, vật liệu xây dựng, hàng điện tử (ti vi, máy tính, điện thoại, đầu 
đĩa, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm các loại, thủy 
hải sản các loại, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ cổ các loại; mua bán, xuất nhập khẩu: hàng 
may mặc, đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập cho trẻ em, đồ dùng sữa tắm cho trẻ em, đồ 
dùng đi lại cho trẻ em, giường cũi, nôi, tủ đựng quần áo cho trẻ em, bàn ghế cho trẻ em, 
chăn ga gối đệm cho trẻ em, quần áo, giày dép, thắt lưng, ví, túi xách, ba lô, cặp sách, va 
li, đồ thể thao, đồ trang sức mỹ nghệ, đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, bếp điện, 
ly, chén, bát, đĩa), đồ nội thất (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt) , đồ 
điện gia dụng, đồ dùng trong gia đình, hàng lưu niệm, văn phòng phẩm, khăn giấy, tã 
giấy, vật liệu xây dựng, hàng điện tử (ti vi, máy vi tính, điện thoại, đầu đĩa, máy nghe 
nhạc, loa, máy chụp hình), mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm các loại, thủy hải sản các 
loại, hóa chất, phân bón, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ cổ các loại; kinh doanh thương mại 
điện tử (mua bán trên internet) hàng may mặc, đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập cho trẻ 
em, đồ dùng sữa tắm cho trẻ em, đồ dùng đi lại cho trẻ em, giường cũi, nôi, tủ đựng quần 
áo cho trẻ em, bàn ghế cho trẻ em, chăn ga gối đệm cho trẻ em, quần áo, giày dép, thắt 
lưng, ví, túi xách, ba lô, cặp sách, va li, đồ thể thao, đồ trang sức mỹ nghệ, đồ gia dụng 
(giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, bếp điện, ly, chén, bát, đĩa), đồ nội thất, đồ điện gia dụng 
(đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), đồ dùng trong gia đình, hàng lưu 
niệm, văn phòng phẩm, khăn giấy, tã giấy, vật liệu xây dựng, hàng điện tử (ti vi, máy vi 
tính, điện thoại, đầu đĩa, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), mỹ phẩm, lương thực, thực 
phẩm các loại, thủy hải sản các loại, đồ cổ các loại, đồ thủ công mỹ nghệ.  

 
 

(210) 4-2014-11781 (220) 28.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần VEESANO   (VN)

Số 16, ngõ 44, Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập cho trẻ em, đồ dùng 
sữa tắm cho trẻ em, đồ dùng đi lại cho trẻ em, giường cũi, nôi, tủ đựng quần áo cho trẻ 
em, bàn ghế cho trẻ em, chăn ga gối đệm cho trẻ em, quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, 
cặp sách, đồ thể thao, khăn giấy, tã giấy, sữa, sữa chua, bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc, 
kem ăn lạnh, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, nước ép hoa quả, 
mỹ phẩm, đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, bếp điện, ly, chén, bát, đĩa), đồ nội 
thất, đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), hàng lưu 
niệm, văn phòng phẩm, hàng điện tử (ti vi, máy vi tính, điện thoại, đầu đĩa, máy nghe 
nhạc, loa, máy chụp hình), đồ thủ công mỹ nghệ; kinh doanh thương mại điện tử (mua 
bán trên internet) đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập cho trẻ em, đồ dùng sữa tắm cho trẻ 
em, đồ dùng đi lại cho trẻ em, giường cũi, nôi, tủ đựng quần áo cho trẻ em, bàn ghế cho 
trẻ em, chăn ga gối đệm cho trẻ em, quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ thể 
thao, khăn giấy, tã giấy, sữa, sữa chua, bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc, kem ăn lạnh, nước 
uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, nước ép hoa quả, mỹ phẩm, đồ gia 
dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, bếp điện, ly, chén, bát, đĩa), đồ nội thất, đồ điện gia 
dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), hàng lưu niệm, văn phòng 
phẩm, hàng điện tử (ti vi, máy vi tính, điện thoại, đầu đĩa, máy nghe nhạc, loa, máy chụp 
hình), đồ thủ công mỹ nghệ. 

 

 
(210) 4-2014-11791 (220) 28.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 302819395 29.11.2013 HK 
(540) 

  

(731) YES MEDIA LTD  (VG) 
PO Box, 957, Offshore Incorporation 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền, phát, nhận dữ liệu và tín hiệu dưới tất cả các hình thức và mô 
thức truyền tải bao gồm ti vi và/hoặc mạng viễn thông và mạng Internet để sao chép lại 
âm thanh và/hoặc hình ảnh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ đa phương thức tương tác được 
cung cấp qua các phương thức truyền, nhận dữ liệu và tín hiệu dưới tất cả các hình thức và 
mô thức truyền tải bao gồm ti vi và/hoặc mạng viễn thông và mạng Internet được thực 
hiện bởi các chương trình và ứng dụng của máy vi tính mà đáp ứng được các biến cố và 
yêu cầu do người sử dụng tạo ra và việc thông tin giữa các cá nhân với nhau bao gồm dữ 
liệu, âm thanh và hình ảnh thông qua ti vi và/hoặc các tín hiệu viễn thông; dịch vụ truyền 
hình và truyền thanh mà người sử dụng có thể tiếp cận được thông qua máy tính nhờ các 
chương trình phần mềm máy tính đã được tải xuống; dịch vụ thông tin giữa các máy tính; 
dịch vụ thông tin điện tử truyền tin nhắn bằng các phương tiện điện tử; dịch vụ thư điện 
tử; dịch vụ truyền đặt hàng điện tử cho thương mại điện tử; dịch vụ viễn thông; dịch vụ 
cung cấp các phương tiện thông tin và viễn thông cho việc thông tin và hội thảo tương tác; 
dịch vụ thông tin có dây và/hoặc không dây hoặc các phương thức thông tin khác để cung 
cấp tin tức, chương trình thể thao, giải trí đến các thiết bị nhận dữ liệu và/hoặc tín hiệu 
qua ti vi và/hoặc mạng viễn thông, mạng Internet hoặc các mạng thông tin khác; dịch vụ 
điều khiển các phòng trò chuyện và diễn đàn trò chuyện trực tuyến trong lĩnh vực dịch vụ 
giải trí liên quan đến việc lập kế hoạch, sản xuất và phân phối các chương trình phát thanh 
và/hoặc truyền hình trực tiếp hoặc đã được thu lại; dịch vụ điều khiển các phòng trò 
chuyện và diễn đàn trò chuyện trực tuyến liên quan đến việc cung cấp thông tin về giải trí, 
thể thao, tin tức, giải trí tương tác, trò chơi và xổ số. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí liên quan đến việc lập kế hoạch, sản xuất và phân phối các 
chương trình phát thanh và/hoặc truyền hình trực tiếp hoặc đã được thu lại; dịch vụ cung 
cấp thông tin liên quan đến giải trí, thể thao và tin tức; dịch vụ giải trí tương tác; dịch vụ 
trò chơi; dịch vụ xổ số; dịch vụ tổ chức và sản xuất các chương trình thể thao, giải trí, các 
chương trình biểu diễn văn hóa và du lịch trực tiếp; dịch vụ xuất bản các loại sách, báo 
điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải 
xuống); dịch vụ cung cấp các loại tạp chí, bản tin và sách trực tuyến trong các lĩnh vực âm 
nhạc, hòa nhạc, thu hình, phát thanh, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện 
văn hóa và giải trí; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan tới tất cả các dịch vụ kể trên. 

 

 
(210) 4-2014-11795 (220) 28.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xám đậm, xanh, xám 
(731) KURARAY CO., LTD.  (JP) 

1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan. 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhiệt dẻo polyvinyl alcohol (hoặc nhựa nhiệt dẻo PVA) ở dạng bột, bông 
tuyết, vỏ bào và viên; nhựa nhân tạo và tổng hợp dạng thô; chất dẻo dạng thô; chất đàn hồi 
dạng thô.  

 

 
(210) 4-2014-11799 (220) 28.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đen, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) ZHEJIANG SHENCHAO SAWS 

MANUFACTURING CO., LTD.  (CN) 
No.12. Changcheng West Ave., Hardware 
Industrial Park, Yongkang, Zhejiang, China

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa đĩa (bộ phận của máy); máy cưa cầm tay; đá mài [bộ phận của máy]; 
máy mài; dao điện; máy cưa; bàn máy cưa [bộ phận của máy]; búa điện; máy phát điện 
(dynamo); đầu mũi khoan [bộ phận máy móc]. 

 

 
(210) 4-2014-11848 (220) 29.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Da cam, xanh da trời, trắng 
(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 

011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp. 
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Nhóm 07: Máy xay cà phê, trừ loại vận haàn bằng tay. 
 
 

(210) 4-2014-11883 (220) 29.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(731) SONG KAI QING  (CN) 

22F, Building D, Xin Tian Di, No.9, Bei 
dou Road, Louhu district, Shen Zhen, 
Guang dong, China 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Đề can; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy ảnh (văn phòng phẩm).  
 
 

(210) 4-2014-11935 (220) 29.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1; A3.4.4; A3.4.22 
(591) Đen, trắng, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) ALEOCA PRO SINGAPORE PTE LTD  

(SG) 
74 Jalan Kelichap, Singapore 534284  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp 3 bánh; xe máy; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng 
xăng; xe đẩy bằng tay; xe đẩy trẻ em; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn; chuông 
xe đạp; phanh xe đạp; giá để hành lý cho xe đạp, vành bánh xe đạp; yên xe đạp; chân 
chống xe đạp; đệm lót cho yên xe đạp; khung xe đạp; tay lái xe đạp; bàn đạp xe đạp; bơm 
cho xe đạp; vỏ bọc yên xe đạp hoặc xe máy; túi đựng dụng cụ chuyên dụng [bộ phận của 
khung xe đạp]; chân chống xe đạp [bộ phận của xe đạp] ; bộ khung đỡ có gắn chai nước 
[bộ phận của khung xe đạp]; bộ khung đỡ chai nước cho xe đạp [bộ phận của khung xe 
đạp]; bánh xe đạp. 

 
 

(210) 4-2014-11945 (220) 30.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.7; 26.1.1; A8.1.10; 26.15.25 
(731) GRUPO BIMBO, S.A.B DE C.V.  (MX) 

Prolongaciãn Paseo de la Reforma 1000, 
Col. Pena Blanca Santa Fe, Del ¸lvaro 
Obregãn, MÐxico D.F., C.P. 01210 

(740) C«ng ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; cà phê nhân tạo; bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh kẹo; mật ong; mật đường; men; bột nở; muối; 
tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 
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(210) 4-2014-11965 (220) 30.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25; 6.1.2 
(591) Xanh dương, xanh cốm, đen, xanh đen, đỏ
(731) Công ty TNHH đầu tư xây lắp 

Nhân Thuận Hoà  (VN) 

Số 38 đường 36, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Thi công lắp đặt công trình cơ điện. 
 

 
(210) 4-2014-11970 (220) 30.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.1 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) WORLD SOCIETY FOR THE 

PROTECTION OF ANIMALS   (GB) 
222 Grays Inn Road, London, WC1X 
8HB, Unlted Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ lập chiến dịch quảng cáo nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc 
bảo vệ động vật; tổ chức các sự kiện nhằm mục đích thương mại và quảng cáo 

 

Nhóm 36: tổ chức các sự kiện quyên góp tiền cho tổ chức phi lợi nhuận 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo bao gồm tổ chức các khóa học để nâng cao kiến 
thức và sự hiểu biết về việc bảo vệ động vật; tổ chức các sự kiện giáo dục và giải trí; dịch 
vụ xuất bản (bao gồm cả xuất bản điện tử); dịch vụ xuất bản các trang web không tải 
xuống được. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y và dịch vụ chăm sóc sức khỏe động vật, và dịch vụ eố vấn, dịch 
vụ tư vấn và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ thú y và dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe động vật; dịch vụ cố vấn, dịch vụ tư vấn và dịch vụ cung cẩp thông tin liên quan 
đến việc chăm sóc sức khỏe động vật, liên quan đến việc ngăn chặn và làm giảm sự đau 
đớn cho động vật.  

 
 

(210) 4-2014-11990 (220) 30.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.6; 26.4.7; 26.15.15 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên nhựa bao bì 

Việt Phát  (VN) 

Đường số 4, khu công nghiệp Phú Bài, 
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

(511)   Nhóm 16: Màng bọc bằng nilông; bao bì nhựa (dạng màng mỏng); màng mỏng bằng chất 
dẻo dùng để bao gói; túi (phong bì, túi nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói. 
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Nhóm 40: Dịch vụ in bao bì và các dịch vụ về in.  
 
 

(210) 4-2014-12043 (220) 30.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

   

(731) MACY'S MERCHANDISING GROUP, 
INC.   (US) 
11 Penn Plaza, New York, NY 10001, 
U.S.A.  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối trang trí.  
 

Nhóm 24: Đồ dùng cho giường cụ thể là tấm phủ giường [bằng vải dệt], vỏ gối, khăn phủ 
gối, chăn bông, chăn, mÒn chăn, chăn lông vũ, khăn phủ lên mặt chăn (khăn phủ giường), 
váy giường (phủ che thành và chân giường); đồ tắm cụ thể là khăn tắm bằng vải, rèm tắm 
bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 25: áo choàng mặc sau khi tắm.  
 

Nhóm 27: Thảm chùi chân sau khi tắm. 
 

 
(210) 4-2014-12044 (220) 30.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.4.24; 26.4.2 
(731) Nguyễn Tấn Đạt  (VN) 

Số 9 ngõ 699 Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví da; va li, túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất; cà vạt; dây lưng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, tất, dây lưng, ví da, cà vạt; quảng 
cáo sản phẩm; trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; bán hàng qua mạng các mặt 
hàng như ví da, cà vạt, dây lưng, quần áo, mũ nón, va li, túi xách; đại lý xuất nhập khẩu. 

 
 

(210) 4-2014-12045 (220) 30.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Nguyễn Tấn Đạt  (VN) 

Số 9 ngõ 699 Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 18: Ví da; va li, túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất; cà vạt; dây lưng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, tất, dây lưng, ví da, cà vạt; quảng 
cáo sản phẩm; trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; bán hàng qua mạng các mặt 
hàng như ví da, cà vạt, dây lưng, quần áo, mũ nón, va li, túi xách; đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2014-12046 (220) 30.05.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Nguyễn Tấn Đạt  (VN) 

Số 9 ngõ 699 Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví da; va li, túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất; cà vạt; dây lưng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, tất, dây lưng, ví da, cà vạt; quảng 
cáo sản phẩm; trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm;  bán hàng qua mạng các mặt 
hàng như ví da, cà vạt, dây lưng, quần áo, mũ nón, va li, túi xách; đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2014-12064 (220) 02.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A3.4.2; A3.4.24; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Phước Thành  (VN) 

170 Lê Thành Tông, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa chua.  
 

 
(210) 4-2014-12242 (220) 03.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) WANG DEXIONG   (CN) 
Room C2403 Building 2 Dongchuan 
Yuexiu District Dongchuan road, 
Guangzhou City, Guangdong Province, 
China  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc: thô hoặc bán thành phẩm; ba lô; túi xách tay, vali [hành lý]; ô; dây 
da thuộc.  
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(210) 4-2014-12244 (220) 03.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) FUJIAN YONGYUAN BREWERIES 
LIMITED  (CN) 
Qiankeng Village, Hulin Town, Hua'an 
County, Zhangzhou City, Fujian 
Province, China 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 33: Chiết xuất trái cây có cồn; rượu; rượu brandi (rượu mạnh); rượu gạo; rượu 
vodka; rượu vang. 

 
 

(210) 4-2014-12299 (220) 04.06.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A18.5.7 

(591) Xanh dương, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH E-Connect  (VN)

Số 198, đường Thái Thịnh, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng và quản lý lao động (không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, 
cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động); cung ứng lao 
động tạm thời (không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh 
nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động); đại lý môi giới lao động trực tiếp; tổ chức sự 
kiện, tọa đàm về hướng nghiệp (cung ứng lao động); hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
khác còn lại chưa được phân vào đâu bao gồm: nghiên cứu tiếp thị, nghiên cứu thị trường; 
xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; dịch vụ đấu giá; bán buôn tổng hợp bao 
gồm bán buôn sách vở, đồ dùng trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, giáo trình và 
các tài liệu chuyên môn liên quan đến công tác giảng dạy; tập hợp và trưng bày các loại 
hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và 
mua các hàng hóa này, các dịch vụ này có thể được cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán 
buôn hàng hóa hoặc thông qua thư đặt hàng từ ca-ta-lô hoặc thông qua các phương tiện 
truyền thông điện tử; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; giúp đỡ việc điều hành 
một công ty thương mại hoặc giúp đỡ một xí nghiệp hoặc thương mại điều hành việc kinh 
doanh hoặc thương mại, cũng như các dịch vụ của các cơ sở quảng cáo chịu trách nhiệm 
liên hệ với công chúng, tuyên bố hoặc thông báo bằng mọi phương tiện truyền thông và 
liên quan đến mọi loại hàng hóa hoặc dịch vụ; quảng bá tua du lịch.  

 

Nhóm 36: Đại lý môi giới; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: 
hợp đồng tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế 
toán, chứng khoán), cụ thể là đại lý môi giới bất động sản, hợp đồng tư vấn đầu tư bất 
động sản. 

 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức tua du lịch; điều hành tua 
du lịch; tổ chức sự kiện về du lịch. 

 

Nhóm 41: Tư vấn giáo dục; dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; dịch vụ kiểm tra 
giáo dục; tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên; cung cấp các dịch vụ giáo dục (giáo 
dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và phổ thông trung học, giáo 
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dục nghề nghiệp); tổ chức sự kiện về giáo dục; giáo dục khác chưa được phân vào đâu: 
giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng, các dịch vụ dạy 
kèm (gia sư), các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; các 
khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn, dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại, dạy 
đọc nhanh, đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, dạy máy tính. 

 
 

(210) 4-2014-12303 (220) 04.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.2; A26.3.5; A18.5.7; 24.15.21; 25.5.1
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện thoại di động Hoàng 

Phát  (VN) 

358-360 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán điện thoại cố định, điện thoại di động, linh kiện, máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn, hàng may mặc. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn máy vi tính; quản trị hệ thống máy vi tính; bảo trì 
phần mềm máy vi tính, cài đặt phần mềm, khôi phục dữ liệu máy tính, cho thuê máy tính; 
thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

 
 

(210) 4-2014-12320 (220) 04.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tuyết Mai   (VN) 

99/9 Phan Anh, khu phố 12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa (ống cứng), van ống dẫn nước không bằng kim loại 
hoặc chất dẻo, phụ kiện dẫn nước không bằng kim loại hoặc chất dẻo (co, tê, lơi). 

 
 

(210) 4-2014-12362 (220) 04.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; A26.11.12 
(591) Hồng tím, trắng 
(731) Nguyễn Đức Minh   (VN) 

150 Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2014-12363 (220) 04.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Đào Xuân Trung  (VN) 

575/31/14 cách mạng tháng 8, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn. 
 

 
(210) 4-2014-12365 (220) 04.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; A25.3.3; A26.11.12 
(591) Cam, vàng, xanh lá, đen, nâu 
(731) Nhữ Việt Hà  (VN) 

P101-C3, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh cuốn.  
 

 
(210) 4-2014-12387 (220) 04.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) DIVERSEY CO., LTD.  (JP) 
22 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ]; sáp đánh ván sàn; 
chế phẩm đánh bóng; chất tẩy sáp đánh ván sàn (chế phẩm cọ rửa); chế phẩm tẩy sơn, tẩy 
thuốc màu, tẩy thuốc vẽ; chế phẩm để vệ sinh thân thể; chế phẩm đánh răng. 

 

Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt khuẩn và sát trùng; thuốc trừ sâu; chất trừ động vật có 
hại và diệt côn trùng; dược phẩm. 

 

Nhóm 21: Chổi; xô; chổi quét thảm; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; giẻ lau để làm 
sạch; thùng rác; thiết bị lau bụi không dùng điện; giẻ lau sàn; dụng cụ vắt dùng cho cây 
lau sàn; miếng cọ rửa; bàn chải cọ rửa; thiết bị đánh bóng sử dụng sáp không chạy điện; 
dụng cụ chia xà phòng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy liên quan đến việc làm sạch và vệ sinh; sắp xếp 
và tiến hành hội thảo; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được. 
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(210) 4-2014-12388 (220) 04.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; 24.17.5; 26.13.25; A26.11.12 
(731) DIVERSEY CO., LTD.   (JP) 

22 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ]; sáp đánh ván sàn; 

chế phẩm đánh bóng; chất tẩy sáp đánh ván sàn (chế phẩm cọ rửa); chế phẩm tẩy sơn, tẩy 
thuốc màu, tẩy thuốc vẽ; chế phẩm để vệ sinh thân thể; chế phẩm đánh răng.  

 
Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt khuẩn và sát trùng; thuốc trừ sâu; chất trừ động vật có 
hại và diệt côn trùng; dược phẩm.  

 
Nhóm 21: Chổi; xô; chổi quét thảm; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; giẻ lau để làm 
sạch; thùng rác; thiết bị lau bụi không dùng điện; giẻ lau sàn; dụng cụ vắt dùng cho cây 
lau sàn; miếng cọ rửa; bàn chải cọ rửa; thiết bị đánh bóng sử dụng sáp không chạy điện; 
dụng cụ chia xà phòng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy liên quan đến việc làm sạch và vệ sinh; sắp xếp 
và tiến hành hội thảo; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được. 

 

 
(210) 4-2014-12389 (220) 04.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC  
(US) 
100 Universal City Plaza, Universal City, 
California 91608, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị hàng hải, thiết bị trắc địa/khảo sát/đo đạc, thiết bị chụp ảnh, thiết bị 
quay phim, thiết bị quang học, thiết bị để cân, thiết bị đo, thiết bị báo hiệu; thiết bị kiểm 
tra (giám sát); thiết bị, dụng cụ cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để thực hiện 
chuyển mạch, chuyển đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc kiểm soát điện; thiết bị để ghi, truyền 
hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa để ghi; cơ cấu cho thiết 
bị vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; 
thiết bị chữa cháy; phương tiện đã được ghi, cụ thể là băng và đĩa kỹ thuật số, nghe nhìn, 
đĩa CD và đĩa DVD đã được ghi các chương trình sách đọc, âm nhạc, phim ảnh hay các 
chương trình nghe nhìn giải trí khác; các chương trình giải trí nghe nhìn và phim ảnh có 
thể tải xuống; các file nhạc chuông, chương trình phần mềm màn hình chờ máy vi tính, 
ảnh, video và nhạc có thể tải xuống qua mạng máy tính toàn cầu và thiết bị truyền thông 
không dây; chương trình phần mềm và chương trình trò chơi video và điện tử trên máy 
tính có thể tải qua mạng máy tính toàn cầu và thiết bị truyền thông không dây; chương 
trình phần mềm và chương trình trò chơi video và điện tử trên máy tính tương tác có thể 
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tải xuống qua mạng máy tính toàn cầu và thiết bị truyền thông không dây; băng từ và thẻ 
nhớ dùng với máy tính, chương trình phần mềm và chương trình trò chơi video và điện tử 
dùng cho máy tính; băng từ và thẻ nhớ dùng vớí máy tính tương tác, chương trình phần 
mềm và chương trình trò chơi video và điện tử dùng cho máy tính tương tác; chương trình 
phần mềm màn hình chờ máy tính; các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, cụ thể là sách 
viễn tưởng; miếng đệm lót chuột máy vi tính; bao đựng máy nghe nhạc cầm tay; bao đựng 
điện thoại di động; vỏ điện thoại di động; thẻ tín dụng từ đã được mã hóa; miếng gắn nam 
châm trang trí; nam châm dùng cho nhà bếp; kính râm; mặt nạ bơi. 

 
Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); văn phòng 
phẩm; chất dính (keo dán) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ 
sĩ; bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), đồ dùng hướng dẫn và 
giảng dạy (ngoại trừ thiết bị); vật liệu dẻo dùng dÓ bao gói (không nằm trong các nhóm 
khác); chữ in; bản kẽm để in; sách; sách vừa học vừa chơi cho trẻ em; truyện cho trẻ em; 
sổ địa chỉ; sách màu; truyện tranh; sách bìa cứng; tiểu thuyết đồ họa; vở; nhật ký; vật 
dụng đánh dấu sách; tạp chí; áp phích; lịch; album nghệ thuật; album ảnh dán; album 
phác họa; album đựng ảnh; ảnh có dính phía sau; miếng dính góc dùng cho ảnh; giấy in 
ảnh; giấy trong suốt dùng để làm phim hoạt hình; phim xenluloit dùng để sản xuất phim 
hoạt hình (dụng cụ sản xuất phim); ảnh nghệ thuật; phấn; bút chì màu; bộ dụng cụ tô 
màu; hộp màu vẽ cho trẻ em; bộ dụng cụ vẽ tranh cho trẻ em; vật liệu nặn và hỗn hợp để 
nặn cho trẻ em; bút đánh dấu (văn phòng phẩm); bút máy; bút nhớ dòng; tẩy; bút chì; hộp 
đựng bút chì; gọt bút chì; các chi tiết dùng để gắn trên đầu bút chì với mục đích trang trí 
(văn phòng phẩm), thước kẻ; bộ dụng cụ nhà trường bao gồm các thiết bị trường học (văn 
phòng phẩm) đã được chọn lọc, cụ thể là, dụng cụ để viết, bút máy, bút chì, bút chì cơ 
học, tẩy, bút đánh dấu, bút chì màu, bút nhớ dòng, bìa hồ sơ, sổ, giấy, dụng cụ đo góc 
(dụng cụ vẽ), kẹp giấy, gọt bút chì, bút viết có miếng đệm ở thân bút, hồ dán và vật dụng 
đánh dấu sách; bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm); bìa cặp để kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); 
kẹp giấy; dập ghim; dụng cụ tháo ghim; bảng đen để viết; khuôn tô màu; con dấu cao su 
(không phải là dụng cụ cầm tay hoặc bộ phận của máy móc) và miếng đệm dùng để đóng 
dấu; bộ miếng dính theo chủ đề bao gồm giấy dính và nhãn dính; miếng đính bằng giấy 
dùng nhiệt; đề can và hình in bóc dán (đề can); giấy dính (văn phòng phẩm) và giấy dính 
có sẵn keo; chất dính (keo dính) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; tấm lót cốc 
bằng giấy; cờ trang trí bằng giấy; đồ trang trí buổi tiệc bằng giấy; đồ trang trí bánh bằng 
giấy; đồ dùng bằng giấy dùng cho buổi tiệc, cụ thể là khăn giấy, tấm lót bằng giấy, giấy 
gói quà, dải ruy băng dùng để gói quà, khăn trải bàn bằng giấy và túi đựng quà bằng giấy 
dùng cho buổi tiệc; túi đựng quà bằng giấy; thiếp mời; bưu thiếp; thẻ sưu tập (ấn phẩm); 
thiếp chúc mừng; giấy viết; phong bì (văn phòng phẩm); giấy ghi nhớ; túi đựng thức ăn 
bằng giấy hoặc chất dẻo; và xuất bản phẩm dạng in có trò chơi ô chữ. 

 

Nhóm 18: Da động vật; da chưa thuộc; tấm giáp mối (một phần của da chưa thuộc); da 
súc vật; va li (hành lý); ô và dù che nắng; gậy chống; ba lô; túi xách; túi đeo vai; túi đựng 
dùng cho nhiều mục đích; túi đeo ngang bụng; cặp sách; túi du lịch dài ngày; túi dùng cho 
thể thao; túi đựng đồ mua sắm; túi đi biển; túi xách tay; ví bỏ túi; ví nam; ví nữ; túi du 
lịch; va li; thẻ hành lý bằng da; tấm phủ đồ đạc bằng da; dây buộc bằng da; quần áo cho 
vật nuôi; ruột động vật dùng để làm xúc xích. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo phông; áo ba lỗ; áo nỉ; quần nỉ; quần áo 
ngủ; váy ngủ; áo choàng mặc trong nhà, áo choàng ngoài; áo khoác; áo sơ mi; áo cánh; 
quần sóoc; mũ lưỡi trai; mũ đội; giầy; giầy cao cổ; dép đi trong nhà; yếm dãi bằng vải; 
quần áo sơ sinh; tạp dề; áo len; trang phục lễ hội Halloween. 
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Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao không nằm trong các nhóm 
khác; đồ chơi trang trí cho cây Noel; đồ chơi mô hình nhân vật và các phụ kiện của nó; bộ 
đồ chơi mô hình nhân vật; đồ chơi hoạt động bằng pin; súng đồ chơi; bộ ném phi tiêu 
dùng cho thể thao; xe mô hình thu nhỏ (trò chơi và đồ chơi); máy bay đồ chơi và trực 
thăng đồ chơi; xe đồ chơi điều khiển từ xa hoạt động bằng pin; đĩa bay; bộ đồ chơi tàu 
hỏa; đồ chơi bán theo bộ, cụ thể là bộ đồ chơi cạo râu; bóng dùng cho trò chơi; bóng dùng 
cho thể thao; túi bơm phồng lên dùng để đấm bốc; bộ đồ chơi mô hình; bộ mô hình máy 
bay dùng cho trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể thao; ván trượt; pa-tanh; diều; con lắc yo-
yo; quả câu tuyết; máy trò chơi bắn bóng và trò chơi trên máy điện tử, tự động, dạng sử 
dụng tiền xu hoặc dạng máy đếm; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay; phao bơi dùng cho 
mục đích vui chơi, giải trí; bộ sưu tập đồ chơi nhân vật; đồ chơi nhân vật bằng nhựa vinyl; 
bóng bay (đồ chơi); đồ chơi xây dựng; bộ bài lá; trò chơi được chơi trên một bàn cờ; thẻ 
trò chơi; đồ chơi giáo dục, cụ thể là trò chơi luyện trí nhớ; trò chơi trong nhà; trò chơi tập 
thể; trò chơi nhập vai; mặt nạ hóa trang; trò chơi đố chữ; trò chơi bi; lều để chơi; đồ chơi 
dùng trong bồn tắm; đồ chơi dùng để vẽ; đồ chơi âm nhạc; đồ chơi bằng vải; đồ chơi kéo 
đẩy; đồ chơi chơi với cát; đồ chơi bóp chút chít; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi biết nói; đồ 
chơi phun nước; đồ chơi lên dây cót; đồ chơi con rối dùng bàn tay; đồ chơi xe cộ ngồi để 
điều khiển; đồ chơi nhà băng (máy rút tiền đồ chơi); bộ đồ chơi thổi bong bóng; đồ trang 
trí cây thông nô en (không bao gồm bánh kẹo và đồ chiếu sáng); bộ đồ thủ công dùng cho 
trò chơi và đồ chơi, cụ thể là bộ trang trí trứng; quà tặng trong các bữa tiệc là các món đồ 
chơi nhỏ, pháo giấy và còi; cờ dải (đồ chơi lưu niệm, trang trí); mũ giấy dùng trong các 
buổi tiệc; búp bê có thể lắc đầu; búp bê và các phụ kiện đi kèm; bộ đồ dùng cho búp bê; 
quần áo cho búp bê; nhà cho búp bê; quần áo dùng cho đồ chơi bằng vải và nhồi bông; bộ 
đồ chơi trang điểm (không dùng được) cho trẻ em; đồ chơi con giống; mũ giấy (đồ chơi 
trang trí, lưu niệm); quà tặng trong các buổi tiệc làm bằng giấy (đồ chơi). 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và các 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; kem lạnh; đường; mật ong; mật đường 
dùng cho thực phẩm; men; bột nở; muối dùng cho nấu nướng; mù tạc; dấm ăn; xốt (gia 
vị); gia vị; đá lạnh có thể ăn được; đồ ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; bánh quy; bánh nướng; 
kẹo và bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở trà (chè); thực phẩm giàu tinh bột; các sản phẩm làm 
từ bột xay; bột đậu tương; tinh bột cho thực phẩm; hương liệu cho thực phẩm; chế phẩm 
làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình; gluten 
được chế biến làm thực phẩm; chất phụ gia gluten cho mục đích nấu ăn. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động thể 
thao, văn hóa; dịch vụ công viên vui chơi giải trí. 

 

 
(210) 4-2014-12400 (220) 04.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) SKIN INC GLOBAL PTE LTD.   (SG) 

10 Tannery Lane, #01-01, Singapore 
347773  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm khử mùi mồ hôi; kem dưỡng ẩm toàn thân; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm chăm sóc da; nước thơm cô - lô - nhơ; 
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kem tẩy da chết, sản phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm trang điểm; nước hoa; sản phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); bột tan dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm.  

 
Nhóm 35: Quản lý công việc kinh doanh; quảng cáo, dịch vụ tư vấn liên quan đến quản trị 
doanh nghiệp; tư vấn liên quan đến quản trị thương mại; tư vấn kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại; quản trị doanh nghiệp và tư vấn tổ chức; quản lý đại lý bán lẻ; 
marketing (tiếp thị); tổ chức, họat động và giám sát chương trình ưu đãi và cũng có thể 
hiểu là dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ tổ chức và quản lý liên quan 
đến việc cung cấp lợi ích cho khách hàng trung thành và người mua thường xuyên hoặc 
chương trình khách hàng thân thiết [(dịch vụ hậu mãi) có thể hiểu là một dạng của dịch vụ 
khuyến mại nhưng chỉ khuyến mại cho những khách hàng quen thuộc]; tổ chức các hội 
chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh; 
xuất bản tài liệu quảng cáo; hoạt động khuyến mại (cho người khác); trang trí các quầy 
kính cửa hàng; tập hợp nhiều loại hàng hóa (không bao gồm phương tiện vận chuyển 
chúng), vì lợi ích của khách hàng, cho phép khách hàng thuận tiện xem và mua hàng từ 
danh mục hàng hóa tổng hợp bằng thư đặt hàng; tập hợp nhiều loại hàng hóa (không bao 
gồm phương tiện vận chuyển chúng), vì lợi ích của khách hàng, cho phép khách hàng 
thuận tiện xem và mua hàng từ danh mục hàng hóa tổng hợp bằng phương tiện viễn 
thông; tập hợp nhiều loại hàng hóa (không bao gồm phương tiện vận chuyển chúng), vì lợi 
ích của khách hàng, cho phép khách hàng thuận tiện xem và mua hàng từ trang web hàng 
hóa tổng hợp trên mạng lưới truyền thông toàn cầu; tập hợp nhiều loại hàng hóa (không 
bao gồm phương tiện vận chuyển chúng), vì lợi ích của khách hàng, cho phép khách hàng 
thuận tiện xem và mua hàng từ cửa hàng bán lẻ.   

 

 
(210) 4-2014-12406 (220) 05.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ đậm, xanh dương sẫm 
(731) Công ty TNHH Vạn Niên  (VN)

Số 51, ngõ 228, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mây, tre đan, sản phẩm sơn mài, gốm, hàng thủ công mỹ nghệ thiết 

bị y tế, dụng cụ y tế, dụng cụ học tập của học sinh (thiết bị trường học) thiết bị viễn 
thông, hóa chất, máy nông nghiệp, thiết bị vệ sinh phòng tắm, điện lạnh, vật liệu xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, ngoại thất, máy vi tính, linh kiện máy vi tính, văn phòng phẩm, mỹ 
phẩm, lương thực, thực phẩm, mua bán hải sản, rau, củ, quả, quần áo, giầy, dép, nguyên 
phụ liệu phục vụ ngành may mặc; dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; quảng cáo; tổ chức hội 
chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ chuyển phát thư; vận chuyển hàng hóa bằng đường 
bộ, đường thủy; cho thuê phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế 
quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn.  

 

 
(210) 4-2014-12423 (220) 05.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

   

(531) 6.1.2; A6.3.13 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh rêu, đen, nâu đất 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu 2/9 Đăk Lăk  

(VN) 

Số 23 Ngô Quyền, phường Thắng Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gia truyền.  

 

 
(210) 4-2014-12442 (220) 05.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; 25.7.25; 2.7.23; 13.1.6 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu nhạt 
(731) Vũ Việt Hưng  (VN) 

Khu 9, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo (trang phục). 

 

 
(210) 4-2014-12507 (220) 05.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(731) MARVEL CHARACTERS INC.   (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, cụ thể là sản xuất, phân phối, và cho thuê các bộ phim 

điện ảnh; sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình và truyền thanh; sản xuất và 
cho thuê các bản ghi âm và ghi hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện 
các chương trình giải trí và chương trình tương tác để phân phối thông qua các phương 
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tiện truyển hình, cáp, vệ tinh, các phương tiện âm thanh và ghi hình, đầu máy, đĩa máy 
tính và các phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các 
chương trình giải trí liên tục, chương trình tin tức, và chương trình thông tin sự kiện thời 
sự, tất cả được truyền qua mạng thông tin liên lạc và mạng máy tính; thông tin giải trí; 
dịch vụ giải trí liên quan đến việc cung cấp các chương trình liên tục có nội dung là phim 
hoạt hình, cuộc phiêu lưu mạo hiểm hành động thực truyền qua các thiết bị truyền thông 
không dây cụ thể là điện thoại, máy tính xách tay, máy tính để bàn, và các thiết bị cầm 
tay không dây; dịch vụ giải trí trong lĩnh vực phim và truyền hình, cụ thể là sáng tạo và 
sản xuất các hình ảnh các hình ảnh được tạo ra bằng máy vi tính dùng cho phim điện ảnh, 
phim hoạt hình, video, video hoạt hình, chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim 
hoạt hình; cung cấp dịch vụ hoạt hình sử dụng hiệu ứng nghe nhìn đặc biệt cho phim điện 
ảnh và truyền hình dùng cho phim, video và truyền hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là sản 
xuất hàng loạt chương trình truyền hình liên tục có nội dung là phim hoạt hình và cuộc 
phiêu lưu mạo hiểm hành động thực, dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp các bộ phim hành 
động thực và hoạt hình và băng viđêô để phát sóng trên truyền hình; dịch vụ rạp chiếu 
phim, cụ thể là trình chiếu phim và băng viđêô trong rạp; dịch vụ giải trí, cụ thể là các 
buổi trình diễn trực tiếp trong rạp có các nhân vật mặc trang phục; cung cấp trò chơi trực 
tuyến (trò chơi dành cho một người chơi hoặc nhiều người chơi), cụ thể là cung cấp phần 
mềm trò chơi trên máy vi tính tương tác trực tuyến không tải được về qua mạng điện tử 
mà có thể được người sử dụng mạng truy cập trong toàn bộ mạng; cung cấp trò chơi máy 
tính trực tuyến; cung cấp các thông tin giải trí liên quan đến sách có tranh truyện, phim 
điện ảnh, chương trình truyền hình hoạt hình và trò chơi viđêô trên các trang web; cung 
cấp tin tức và thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến sách có tranh truyện; phim 
điện ảnh, chương trình truyền hình hoạt hình và các trò chơi viđêô qua một mạng điện tử; 
dịch vụ công viên giải trí và công viên giải trí theo chủ đề; dịch vụ giáo dục và giải trí 
dược cung cấp cho hoặc liên quan đến công viên theo chủ đề; sác buổi trình diễn sân khấu 
trực tiếp; trình chiếu các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình nhà hát; dịch vụ 
giải tri và dịch vụ giáo dục, cụ thể là phát triển, sắp xếp và thực hiện các cuộc hội thảo và 
chương trình về giáo dục trong lĩnh vực sách có tranh truyện.  

 

 
(210) 4-2014-12518 (220) 05.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; A25.3.3 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh, vàng 
(731) PTT RETAIL MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED   (TH) 
11th Fl. Siam Commercial Samaggi 
Insurance Tower, Northpark Project, 2/4 
Vibhavadi Rangsit Road, 
Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh sừng bò; bánh qui; bánh ngọt; bánh ngọt dạng cuộn; bánh mỳ; bột nhồi; 
bột giòn; bánh mỳ kẹp nhân; bánh nướng; bánh quế; bánh mì kẹp xúc xích; bánh mì kẹp 
xúc xích bọc bột ngô; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống pha trộn từ trà; đồ uống chứa trà và 
phụ gia hương liệu; đồ uống chứa trà là thành phần chủ yếu, được ướp hương vị. 
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(210) 4-2014-12542 (220) 06.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.3; 26.1.2; 2.9.1; 3.7.17 
(591) Nâu đỏ, vàng 
(731) Lê Hoàng Công  (VN) 

379 Nguyễn Huệ, ngã 3 Trạm điện, tổ 2, 
khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê và các sản phẩm đồ uống trên cơ sở cà phê trong nhóm này. 
 
 

(210) 4-2014-12620 (220) 06.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; A11.3.4; 26.1.2 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển công nghệ và thương 

mại Lâm Thành  (VN) 

Số 43 ngõ 4, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, trà (chè).  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, ca cao, trà (chè), chế phẩm (vani, bột ca cao, sữa đặc, sirô hoa 
quả, bột quế) và đồ uống khác.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống, quán giải khát. 

 

 
(210) 4-2014-12627 (220) 06.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A17.2.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phú Hào Jewelry  (VN) 

27-29 Bà Lê Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch và hoạt động văn phòng liên 
quan đến các dịch vụ: mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ, bán lẻ bạc, đá quý và bán đá 
quý, đồ trang sức (trừ mua bán vàng miếng). 
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(210) 4-2014-12649 (220) 06.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.7; 26.4.2 
(591) Hồng, trắng 
(731) GM HOLDINGS CO., LTD   (KR) 

#1303, DMC Business-University 
Collaboration Research Center 37, 
Maebongsan-ro, Mapo-gu, Seoul, 121-
904, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Son môi; mỹ phẩm dùng để trang điểm; mỹ phẩm dùng để tắm, dầu dùng cho 
cơ thể; nước dùng cho da (mỹ phẩm); nước dùng cho mắt (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho 
cơ thể; dầu dùng trong trang điểm; kem rửa mặt; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; dầu gội; nước 
rửa mặt; mỹ phẩm dưỡng tóc; mặt nạ; sữa tắm; nước dưỡng da môi; mỹ phẩm dùng để 
ngăn chặn tia tử ngoại; mỹ phẩm thiên nhiên; mỹ phẩm phục hồi tóc. 

 

 
(210) 4-2014-12701 (220) 06.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, đen 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ bán lẻ và bán buôn các mặt hàng điện tử (ti-vi, loa, đài), 
thiết bị tin học, hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, máy 
giặt, bàn là), đồ nội thất (giường, bàn, tủ); dịch vụ bán lẻ theo đơn đặt hàng qua bưu điện, 
thư điện tử và trực tuyến các loại hàng hóa kể trên; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; 
tổ chức sự kiện thương mại. 

 

Nhóm 36: Bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm 
(bất động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa 
hàng (bất động sản), gian hàng (bất động sản), quầy hàng (bất động sản) và nhà ở.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo 
vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp; du lịch; du lịch sinh thái.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 
cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi và xoa bóp.  
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(210) 4-2014-12764 (220) 09.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Thị Như Hoa  (VN)

58A Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị tiện ích bán buôn, bán lẻ thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông 
lạnh, hàng tiêu dùng (hoa quả tươi, thịt, cá, trứng sữa, bánh kẹo, nước ngọt, rượu, bia, 
đường, sữa).  

 

 
(210) 4-2014-12807 (220) 09.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) TOZEN CORPORATION   (JP) 
8-4 Asahi Yoshikawa, Saitama 342, Japan 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); bộ lọc bằng kim loại được 
nối và sử dụng cùng với các loại ống dẫn; đầu nối ống dẫn bằng kim loại; vòng kẹp bằng 
kim loại; khớp nối linh động bằng kim loại; khuỷu ống bằng kim loại cho ống dẫn; đầu 
nối ống dẫn dạng khuỷu bằng kim loại; ống bằng kim loại; lò xo (đồ ngũ kim).  

 

Nhóm 07: Trục cụ thể là trục của khung cửi dệt vải; trục khuỷu; ổ đỡ dùng cho trục truyền 
động; ổ trục (bộ phận của máy móc); khớp nối trục (máy móc); máy móc và dụng cụ thủy 
lực hoặc khí nén; bộ giảm chấn (thiết bị máy, không dừng cho xe cộ mặt đất); lò xo (bộ 
phận của máy móc); van (bộ phận của máy móc); bộ khởi động cho động cơ và động cơ 
điện; động cơ điện xoay chiều và động cơ điện một chiều (không dùng cho xe cộ mặt đất 
nhưng bao gồm các bộ phận dùng cho bất cứ động cơ điện xoay chiều và động cơ điện 
một chiều nào); máy phát điện xoay chiều; máy phát điện một chiều; máy nghiền dùng 
trong công nghiệp.  

 

Nhóm 09: Máy và dụng cụ kiểm tra hoặc đo đạc; ống vòi rồng chữa cháy.  
 

Nhóm 11: Bể chứa xử lý nước thải (dùng cho mục đích công nghiêp); bể chứa xử lý nước 
thải dùng cho mục đích gia dụng.  

 

Nhóm 27: Đệm lót; đầu nối ống dẫn (khộng bằng kim loại); vật liệu để gắn kín, đệm kín; 
khớp nối linh động (không bằng kịm loại); ống bằng cao su; ống bằng chất dẻo; ống bằng 
vật liệu dệt; bộ giảm chấn bằng cao su; tấm đệm giảm chấn bằng cao su; vật liệu cách điện.  

 

 
(210) 4-2014-12808 (220) 09.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) TOZEN CORPORATION   (JP) 

8-4 Asahi Yoshikawa, Saitama 342, Japan 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Trục cụ thể là trục của khung cửi dệt vải; trục khuỷu; ổ đỡ dùng cho trục truyền 

động; ổ trục (bộ phận của máy móc); khớp nối trục (máy móc); máy móc và dụng cụ thủy 

lực hoặc khí nén; bộ giảm chấn (thiết bị máy, không dùng cho xe cộ mặt đất); lò xo (bộ 

phận của máy móc); van (bộ phận của máy móc); bộ khởi động cho động cơ và động cơ 

điện; động cơ điện xoay chiều và động cơ điện một chiều (không dùng cho xe cộ mặt đất 

nhưng bao gồm các bộ phận đùng cho bất cứ động cơ điện xoay chiều và động cơ điện 

một chiều nào); máy phát điện xoay chiều; máy phát điện một chiều; máy nghiền dùng 

trong công nghiệp.  

 

Nhóm 09: Máy và dụng cụ kiểm tra hoặc đo đạc; ống vòi rồng chữa cháy.  

 

Nhóm 11: Bể chứa xử lý nước thải (dùng cho mục đích công nghiêp); bể chứa xử lý nước 

thải dùng cho mục đích gia dụng.  
 

 
(210) 4-2014-12809 (220) 09.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24 

(731) TOZEN CORPORATION   (JP) 

8-4 Asahi Yoshikawa, Saitama 342, 

Japan  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Bộ lọc bằng kim loại được nối và sử dụng cùng với các loại ống dẫn; vòng kẹp 

bằng kim loại; khuỷu ống bằng kim loại cho ống dẫn; đầu nối ống dẫn dạng khuỷu bằng 

kim loại; ống bằng kim loại; lò xo (đồ ngũ kim).  

 

Nhóm 17: Đầu nối ống dẫn (không bằng kim loại); khớp nối linh động (không bằng kim 

loại); bộ giảm chấn bằng cao su; vật liệu cách điện.  
 

 
(210) 4-2014-12823 (220) 09.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(300) T1406300D 24.04.2014 SG 

(540) 

  

(531) 2.1.11; 3.9.1 

(591) Đen, trắng, xám 

(731) LI CHUAN FOOD PRODUCTS PTE 

LTD.   (SG) 

40 Woodlands Terrace, Singapore 

738456.  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Gia cầm đã được chế biến; hải sản đã được chế biến; các sản phẩm thịt đã được 

chế biến.  
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(210) 4-2014-12824 (220) 09.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) T1406295D 24.04.2014 SG 
(540) 

 

(531) 2.1.11; 26.4.2; 26.7.25; 26.3.1 
(731) LI CHUAN FOOD PRODUCTS PTE 

LTD.   (SG) 
40 Woodlands Terrace, Singapore 738456. 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Gia cầm đã được chế biến; hải sản đã được chế biến; các sản phẩm thịt đã được 
chế biến.  

 

(210) 4-2014-12825 (220) 09.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.3; 26.13.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Cát An  (VN)

Lô K.03, khu công nghiệp Long Hậu, 
đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Phụ gia thực phẩm là hỗn hợp sáp nhân tạo giúp làm mềm và xốp, được sử 
dụng trong chế biến bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2014-12842 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.  (KR) 
2, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul, 
Korea 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2014-12845 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Đường 

Thành  (VN) 

Số 12B ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: giường, tủ, bàn ghế. 
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(210) 4-2014-12848 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) KOON HOE & COMPANY SDN. 

BERHAD.  (MY) 

No. 3, Jalan 13/3, 46200 Petaling Jaya, 

Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thùng bằng kim loại; then ổ khoá; bu lông 

bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim loại vòi của thùng, bằng kim loại; móc treo quần 

áo bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa, không dùng điện; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng 

kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; vật dụng bằng sắt để gõ cửa; lò xo giữ cửa đóng mở, 

không dùng điện; cửa sập ống tiêu nước [van] bằng kim loại; khuỷu ống bằng kim loại 

cho ống dẫn; chi tiết bằng kim loại cho cửa sổ; kim loại bịt đầu cho tay cầm [cán]; bản lề 

bằng kim loại; chìa khoá; nút bấm bằng kim loại; thanh chốt cửa bằng kim loại; chốt cửa 

bằng kim loại; miệng vòi bằng kim loại; khoá móc; vòng bằng kim loại thường để móc 

chìa khoá; vòng bằng kim loại; khoá lò xo; vòi của thùng, bằng kim loại; bộ phận chia 

khăn lau, gắn cố định, bằng kim loại; van bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy; 

van ống nước bằng kim loại; ống nước bằng kim loại; chốt bản lề; then móc cửa sổ bằng 

kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-12853 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh, đen 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và đầu tư xây dựng 

Hoàng Anh  (VN) 

LK 3, L30, khu Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng kim loại 

vách kính lớn cho các tòa nhà cao tầng bằng hợp kim nhôm; cửa và vách bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa gỗ dùng cho các công trình xây dựng; kính ngăn cách dùng 

trong xây dựng; kính màu dùng cho cửa gỗ; cửa kính màu.  

 

Nhóm 35: Mua bán (các nhóm hàng vật liệu xây dựng bằng kim loại, phi kim loại, các 

loại cửa dựng cho xây dựng, đồ gỗ nội thất).  
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(210) 4-2014-12857 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH cơ khí xuất 

khẩu Royal   (VN) 

B14/31A đường Bình Trường, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy thổi hút không khí; máy giặc áp lực cao; máy ly tâm. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình các loại; sửa chữa sản phẩm cơ khí các loại.  
 

 
(210) 4-2014-12868 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A1.1.10; 26.1.1; 1.15.14 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất nước 

tinh khiết Ngọc Hà   (VN) 

487/31 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2014-12874 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21; 26.4.2; 26.3.1 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH Đức Trung   (VN)

28 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 08: Bàn là. 
 

Nhóm 09: Cân sức khỏe. 
 

Nhóm 10: Máy đo huyết áp, nhiệt kế, máy tạo độ ẩm, đèn hồng ngoại, máy massge (dùng 
cho mục đích y tế) 

 

Nhóm 11: ấm điện, nồi cơm điện, chảo điện, máy điều hòa nóng lạnh, bình nước nóng, 
lồng sưởi bằng điện.  

 

Nhóm 21: Đồ thủy tinh, sành, sứ; nồi, không dùng điện; chảo, không dùng điện. 
 

Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giầy dép, tất, băng đô [trang phục]. 
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Nhóm 28: Máy tập chạy, xe đạp tập, giàn tạ, máy rung, ghế đẩy tạ (là các dụng cụ tập 
luyện dùng trong phòng tập thể dục [gym]).  

 

 
(210) 4-2014-12885 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.4; 26.1.1; 1.15.23; 3.9.16 
(731) Huỳnh Hồng Thắm  (VN) 

Số 188, ấp Kinh Hãng A, xã Khánh 
Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 
Mau 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Con giống thủy sản. 
 

 
(210) 4-2014-12916 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.1.1; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 
(731) Công ty TNHH ASAHI KOKUSAI 

TECHNEION Việt Nam   (VN) 

Phòng A305, tòa nhà The Manor - Mỹ 
Đình, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ vật liệu xây 
dựng bằng kim loại và không bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại, ống bằng kim loại, 
ống thép, ống mềm không bằng kim loại, ống bằng vật liệu dệt, ống vòi tưới nước, mát tít 
gắn kính, vật liệu để bít kín, mát tít để trát kín, gắn kín, mỏ neo bằng kim loại, đinh vít 
bằng kim loại và không bằng kim loại, bu lông bằng kim loại và không bằng kim loại, đai 
ốc bằng kim loại và không bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại, đinh tán bằng kim loại 
và không bằng kim loại, vòng kẹp bằng kim loại (vòng đai để kết nối), khuỷu ống bằng 
kim loại cho ống dẫn, khớp nối không bằng kim loại dùng cho ống, cao su (thô hoặc bán 
thành phẩm), cao su lỏng, cao su tổng hợp, đồ đội đầu, mũ bảo hiểm, xi măng, bê tông, đá 
nhân tạo, gạch, cấu kiện xây dựng bằng bê tông, giũa (dụng cụ), cái kìm, dụng cụ vặn ốc, 
vít (dụng cụ cầm tay), cờ lê (dụng cụ cầm tay), vòi khoá (van, đầu vặn) (vòi đóng) cho 
ống dẫn, vòi (van), thiết bị báo cháy, thiết bị báo động bằng âm thanh, tụ điện, phích cắm, 
ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện), dụng cụ cắt, rơle điện, hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, dây dẫn điện, cáp dẫn điện, sợi cáp 
quang, dây điện, chất cách điện cho dây cáp, vật liệu cách điện, cách nhiệt, thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, 
đĩa từ, nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, thiêt 
bị và dụng cụ trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm 
soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện.     
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; tư vấn xây dựng; thông tin xây dựng; 
giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.    

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì 
phần mềm máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất. 

 

 
(210) 4-2014-12917 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH ASAHI KOKUSAI 

TECHNEION Việt Nam   (VN) 

Phòng A305, tòa nhà The Manor - Mỹ 
Đình, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội   

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ vật liệu xây 
dựng bằng kim loại và không bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại, ống bằng kim loại, 
ống thép, ống mềm không bằng kim loại, ống bằng vật liệu dệt, ống vòi tưới nước, mát tít 
gắn kính, vật liệu để bít kín, mát tít để trát kín, gắn kín, mỏ neo bằng kim loại, đinh vít 
bằng kim loại và không bằng kim loại, bu lông bằng kim loại và không bằng kim loại, đai 
ốc bằng kim loại và không bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại, đinh tán bằng kim loại 
và không bằng kim loại, vòng kẹp bằng kim loại (vòng đai để kết nối), khuỷu ống bằng 
kim loại cho ống dẫn, khớp nối không bằng kim loại dùng cho ống, cao su (thô hoặc bán 
thành phẩm), cao su lỏng, cao su tổng hợp, đồ đội đầu, mũ bảo hiểm, xi măng, bê tông, đá 
nhân tạo, gạch, cấu kiện xây dựng bằng bê tông, giũa (dụng cụ), cái kìm, dụng cụ vặn ốc, 
vít (dụng cụ cầm tay), cờ lê (dụng cụ cầm tay), vòi khoá (van, đầu vặn) (vòi đóng) cho 
ống dẫn, vòi (van), thiết bị báo cháy, thiết bị báo động bằng âm thanh, tụ điện, phích cắm, 
ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện), dụng cụ cắt, rơle điện, hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, dây dẫn điện, cáp dẫn điện, sợi cáp 
quang, dây điện, chất cách điện cho dây cáp, vật liệu cách điện, cách nhiệt, thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, 
đĩa từ, nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, thiết 
bị và dụng cụ trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm 
soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện.     

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; tư vấn xây dựng; thông tin xây dựng; 
giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.    

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì 
phần mềm máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất. 
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(210) 4-2014-12918 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) TEAVANA CORPORATION   (US) 
3630 Peachtree Road, NE, Suite 1480, 
Atlanta, Georgia 30326, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Bát ăn; giá đỡ nến không làm bằng kim loại quý; giá đỡ nến; tượng nhỏ làm 
bằng gốm; đồ trang trí làm bằng sứ; miếng lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn 
ăn; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; cốc (tách, chén); bình thon cổ; đồ chứa 
đựng thực phẩm để trang trí; đĩa ăn; chén (tách, cốc) để uống và đĩa đặt dưới; ấm pha trà 
kiểu Nhật (kyusu); ca; cốc bằng giấy; bình rót; đĩa đựng thức ăn; đồ trang trí làm bằng 
gốm; tượng nhỏ làm bằng sứ; quả cầu lọc để pha trà; hộp đựng chè (trà); hộp nhỏ đựng 
chè (trà); bình tích (ấm ủ nóng trà); đồ pha trà không làm bằng kim loại quý; ấm trà 
không làm bằng kim loại quý; muỗng xúc trà; bộ đồ uống trà không làm bằng kim loại 
quý; bộ lọc trà; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm hoặc đồ uống; khay dùng cho mục 
đích gia đình; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); cốc vại; phích đựng chất lỏng; bình ủ; cái 
đánh trứng hoặc đánh kem.  

 

Nhóm 30: Chè (trà); hỗn hợp pha trộn của chè (trà); chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ 
sở chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà) thảo mộc; đồ uống và dung dịch cô đặc được chế 
biến trên cơ sở chè (trà) với hương vị trái cây; đồ uống và dung dịch cô đặc được chế biến 
trên cơ sở chè (trâ) thảo mộc với hương vị trái cây; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; chè 
(trà) pha sẵn uống liền; kem lạnh và bánh kẹo ướp lạnh, cụ thể là, kem lạnh, kem sữa 
lạnh, sữa chua đông lạnh, món tráng miệng được chế biến trên cơ sở đậu nành ướp lạnh; 
bánh kẹo ướp lạnh với hương vị chè (trà) và trái cây; bánh kẹo ướp lạnh với hương vị chè 
(trà) thảo mộc và trái cây; kẹo và bánh kẹo, cụ thể là sôcôla, đường, kẹo hạnh nhân, bạc 
hà, và bánh kẹo ướp lạnh; sản phẩm được nướng, cụ thể là, bánh nướng xốp, bánh nướng, 
bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì; thực phẩm dạng thanh, cụ thể là, thực 
phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở ngũ cốc, và thực phẩm dạng thanh được chế 
biến trên cơ sở yến mạch; bánh xăng-đuých (bánh mì kẹp nhân); gia vị; mật ong; nước 
mật đường làm từ cây dứa Mỹ; nước xốt để cho thêm vào đồ uống; sôcôla dạng lỏng.  

 

Nhóm 32: Si rô hương liệu để cho thêm vào đồ uống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại 
(franchise), cụ thể là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và điều hành hoạt động 
của nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, tiệm trà và quán ăn nhỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các 
sản phẩm: cà phê, chè (trà), cacao, thực phẩm đã được đóng gói và chuẩn bị sẵn, thiết bị 
và dụng cụ chạy điện và không chạy điện dùng để uống trà, đồ dùng gia đình, đồ dùng 
nhà bếp, đồ thủy tinh, đĩa, bát, đồ đựng, tác phẩm điêu khắc, bức tượng nhỏ, đồ trang trí, 
quần áo, nến, hương (nhang) để thắp, dầu thơm dùng trong nhà, sản phẩm chăm sóc cá 
nhân, băng đĩa nhạc và sách; phân phối bán buôn, cửa hàng bán buôn và dịch vụ đặt hàng 
bán buôn, tất cả đều trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thực phẩm đã được đóng gói 
và chuẩn bị sẵn, thiết bị và dụng cụ chạy điện và không chạy điện dùng để uống trà, đồ 
dùng gia đình, đồ đùng nhà bếp, đồ thủy tinh, đĩa, bát, đồ đựng, tác phẩm điêu khắc, bức 
tượng nhỏ, đồ trang trí, quần áo, nến, hương (nhang) để thắp, dầu thơm dùng trong nhà, 
băng đĩa nhạc và sách; dịch vụ đặt mua hàng qua đường bưu điện và dịch vụ đặt mua hàng 
bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
878 

trực tuyến tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thực phẩm đã dược đóng gói và 
chuẩn bị sẵn, thiết bị và dụng cụ chạy điện và không chạy điện dùng để uống trà, đồ dùng 
gia đình, đồ dùng nhà bếp, đồ thủy tinh, đĩa, bát, đồ đựng, tác phẩm điêu khắc, bức tượng 
nhỏ, đồ trang trí, quần áo nến, hương (nhang) để thắp, dầu thơm dùng trong nhà, băng đĩa 
nhạc và sách; dịch vụ đăng ký quà tặng trực tuyến và dịch vụ đặt đăng ký quà tặng trực 
tuyến liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhỏ, nhà 
hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ, quán trà và phòng trà (hiệu ăn nhỏ bán nước trà và 
các bữa ăn nhẹ); nhà hàng ăn uống bán thức ăn mang về (do nhà hàng thực hiện), và dịch 
vụ nhà hàng ăn uống giao hàng tận nhà; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực phẩm (do nhà hàng thực hiện) theo hợp đồng; dịch 
vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống.  

 

 
(210) 4-2014-12927 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 63826 10.12.2013 JM 
(540) 

  

(731) DROPBOX, INC.   (US) 
185 Berry St., Suite 400, San Francisco, 
California 94107 USA 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm tải xuống được, chuyên dùng để mở xem và chia sẻ ảnh trên các 
thiết bị cho phép kết nối internet; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng trong kết 
nối với dữ liệu, ảnh, hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội dung đa phương tiện; phần mềm 
máy tính để xem, truy cập, phân loại, chỉnh sửa, thao tác, lập danh mục, lập chỉ số, lưu 
trữ, đồng bộ hóa, tải lên, tải xuống, gửi, nhận, chia sẻ, chuyển tiếp, liên kết, gắn thẻ, 
truyền phát, và in ảnh, hình ảnh đồ họa, viđêô, và nội dung kĩ thuật số khác trên, thông 
qua và qua thiết bị điện tử, máy chủ, mạng máy tính toàn cầu, và mạng truyền thông khác; 
phần mềm máy tính để tạo, xem, lưu, truy cập, phân loại, chỉnh sửa, thao tác, tải lên, tải 
xuống, gửi, nhận, chia sẻ, chuyển tiếp, đăng, viết nhật kí cá nhân, liên kết, gắn thẻ, và 
truyền phát thẻ (tags), tập anbom (album), bộ sưu tập, siêu dữ liệu khác, phương tiện 
truyền thông điện tử, bình luận, tin nhắn, hoặc thông tin xã hội khác trên, thông qua, và 
qua thiết bị điện tử, máy chủ, mạng máy tính toàn cầu, và mạng truyền thông khác. 

 
Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được; cung cấp 
việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được dùng trong kết nối với dữ liệu, 
ảnh, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện; dịch vụ điện toán đám mây; 
cho thuê không gian lưu trữ nội dung số trên internet; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
phần mềm không tải xuống được để xem, truy cập, phân loại, chỉnh sửa, thao tác, lập 
danh mục, lập chỉ số, lưu trữ, đồng bộ hóa, tải lên, tải xuống, gửi, nhận, chia sẻ, chuyển 
tiếp, liên kết, gắn thẻ, truyền phát, và in ảnh, hình ảnh, đồ họa, viđêô, và nội dung kỹ 
thuật số khác trên, thông qua và qua thiết bị điện tử, máy chủ, mạng máy tính toàn cầu, và 
mạng truyền thông khác; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được 
để tạo, xem, lưu, truy cập, phân loại, chỉnh sửa, thao tác, tải lên, tải xuống, gửi, nhận, chia 
sẻ, chuyển tiếp, đăng, viết nhật ký cá nhân, liên kết, gắn thẻ và truyền phát thẻ, tập anbom 
(album), bộ sưu tập, siêu dữ liệu khác, phương tiện truyền thông điện tử, bình luận, tin 
nhắn, hoặc thông tin xã hội khác liên quan đến ảnh và viđêô trên, thông qua và qua các 
thiết bị điện tử, máy chủ, mạng máy tính toàn cầu và mạng truyền thông khác; lưu trữ 
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điện tử dữ liệu, ảnh, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, viđêô, và nội dung kỹ thuật số khác; lưu 
trữ điện tử thẻ (tags), tập anbom (album), bộ sưu tập, và siêu dữ liệu khác; lưu trữ điện tử 
phương tiện truyền thông điện tử, bình luận, tin nhắn và thông tin xã hội khác. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội. 
 
 

(210) 4-2014-12930 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 3.5.19; A3.5.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) WORLD GYM INTERNATIONAL IP, 

LLC  (US) 
1901 Avenue of the Stars, Suite 1100 Los 
Angeles, CA 90067, USA 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là: áo sơ mi, áo ba lỗ, quần sóoc, quần dài, dải băng thấm mồ 
hôi, quần áo tập, áo vét, mũ, găng tay, bít tất và đồ đi chân. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; cung cấp trang thiết bị 
tập thể dục và thể hình (fitness); tổ chức các lớp tập thể dục; tổ chức các cuộc hội thảo về 
dinh dưỡng và thể hình (fitness); cung cấp hướng dẫn cá nhân về dinh dưỡng, thể dục và 
thể lực thể hình (dịch vụ đào tạo); cung cấp huấn luyện võ thuật tổng hợp (MMA) và thể 
hình (fitness); cung cấp huấn luyện quyền anh và thể hình (fitness); cung cấp huấn luyện 
Kickboxing (môn thể thao kết hợp giữa quyền anh, võ thuật và thể dục nhịp điệu) và thể 
hình (fitness); tổ chức các cuộc triển lãm, cuộc thi và trận đấu về hình thể (bodybuilding), 
võ thuật tổng hợp, điền kinh và thể thao. 

 
 

(210) 4-2014-12931 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) WORLD GYM INTERNATIONAL IP, 
LLC  (US) 
1901 Avenue of the Stars, Suite 1100 Los 
Angeles, CA 90067, USA 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là: áo sơ mi, áo ba lỗ, quần sóoc, quần dài, dải băng thấm mồ 
hôi, quần áo tập, áo vét, mũ, găng tay, bít tất và đồ đi chân. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; cung cấp trang thiết bị 
tập thể dục và thể hình (fitness); tổ chức các lớp tập thể dục; tổ chức các cuộc hội thảo về 
dinh dưỡng và thể hình (fitness); cung cấp hướng dẫn cá nhân về dinh dưỡng, thể dục và 
thể lực thể hình (dịch vụ đào tạo); cung cấp huấn luyện võ thuật tổng hợp (MMA) và thể 
hình (fitness); cung cấp huấn luyện quyền anh và thể hình (fitness); cung cấp huấn luyện 
Kickboxing (môn thể thao kết hợp giữa quyền anh, võ thuật và thể dục nhịp điệu) và thể 
hình (fitness); tổ chức các cuộc triển lãm, cuộc thi và trận đấu về hình thể (bodybuilding), 
võ thuật tổng hợp, điền kinh và thể thao. 
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(210) 4-2014-12956 (220) 11.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ X&T  (VN) 

Số nhà 49, phố Ngô Quang Bích, phường 
Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 20: Bộ đồ giường tủ bằng mây tre đan, bàn ghế bằng mây tre đan, đồ nghệ thuật 
bằng mây tre đan, khung tranh ảnh.  

 

 
(210) 4-2014-12965 (220) 11.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH dây và cáp điện 

Minh Hiển   (VN) 

Cụm CN Quất Động mở rộng, xã Nguyễn 
Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện.  
 

 
(210) 4-2014-12966 (220) 11.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.5.5 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

điện Tân Kỳ  (VN) 

Số 2/37, ngõ 82 phố Chùa Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Tủ điện, trạm ki-ốt điện áp đến 35 KV, tủ mạng (tủ rack), tủ cáp (tủ đấu dây 
cáp điện), tủ điều khiển (tủ phân phối và điều khiển nguồn điện vào cho các nhà máy, 
công trình, tòa nhà).  

 

 
(210) 4-2014-12967 (220) 11.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.3.2 
(591) Xanh dương 
(731) Hợp tác xã dệt Thiên Dương  

(VN) 

Xóm 7, thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Bít tất, quần áo, giày, dép. 
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Nhóm 28: Quả bóng đá, quả bóng chuyền, quả bóng rổ, bao và túi đựng bóng (đồ chuyên 
dụng đi kèm với bóng); bóng thể thao, băng cổ tay (đồ chuyên dụng chơi thể thao), băng 
ống chân (đồ chuyên dụng chơi thể thao).  

 

Nhóm 35: Mua, bán bít tất, quần áo, giày, dép, bóng thể thao, băng cổ tay (đồ chuyên 
dụng chơi thể thao), băng ống chân (đồ chuyên dụng chơi thể thao).  

 

 
(210) 4-2014-12983 (220) 11.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 3.9.1; A25.7.21 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh dương nhạt, đen, 

xanh đen, nâu 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Song Dinh  (VN) 

175/12 Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy sản đã chế biến: cá, tôm, cua, mực. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại thực phẩm; mua bán nông, lâm sản nguyên liệu (gỗ, mây, tre, 
nứa), động vật sống, thủy sản; mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí; dịch vụ môi giới thương 
mại; đại lý ký gửi hàng hóa như: nông sản, lâm sản (gỗ, mây, tre, nứa), động vật sống, 
thủy sản, nhiên liệu rắn, lỏng, khí, vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán vật 
liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2014-13014 (220) 11.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) HS T&C Corp.   (KR) 
39, Eogokgongdan 5-gil, Yangsan-si, 
Gyeongsangnam-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho da thuộc; chất kết dính dùng cho lốp hơi; gôm (chất dính) 
không dùng cho văn phòng/gia đình hoặc thực phẩm; chất dính dùng trong công nghiệp; 
hồ dextrin; chất kết dính dùng cho đồ đi chân, chế phẩm dính dùng để băng nẹp cây; nhựa 
(gôm) tragacan sử dụng trong công nghiệp; chất hồ bằng tinh bột (chế phẩm hóa học).  

 

 
(210) 4-2014-13015 (220) 11.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SHENZHEN SINE ELECTRIC Co., Ltd.  
(CN) 
Floor 5, Building A, Second Industrial 
Zone of Longjing, Longzhu 5th Road, 
Nanshan District, Shenzhen, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính ghi sẵn; thiết bị đo, bằng điện; dây cáp diện; 
bảng mạch in; dụng cụ biến cảm; máy biến áp [điện]; tủ phân phối [điện]; bộ chỉnh lưu 
dòng điện; bộ đảo điện; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; 
thiết bị điều chỉnh điện; thiết bị sạc cho pin điện.  

 

 
(210) 4-2014-13080 (220) 11.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Nam Quốc H.L  

(VN) 

642/66 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ đun, nấu, nướng dùng điện (lò nướng điện, nồi áp xuất điện, phích 

nước điện, ấm đun siêu tốc, nồi cơm điện). 
 
 

(210) 4-2014-13090 (220) 11.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Lê Võ Tuấn Minh  (VN) 

Số 282 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali; ví đựng tiền; «.  
 

Nhóm 25: Quần, áo, quần áo bơi; thắt lưng (trang phục); tất đi chân; giày; dép. 
 
 

(210) 4-2014-13106 (220) 12.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá đậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hà Phương  (VN) 

Số 6, tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà 
Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, cụ thể là: rượu gạo; rượu ba kích; rượu nếp cái hoa vàng; rượu hoa quả. 
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(210) 4-2014-13120 (220) 12.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 86/172,533 22.01.2014 US 
(540) 

  

(731) SHINOLA/DETROIT, LLC  (US) 
1039 E. 15th Street, Plano, Texas 75074 
USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; vỏ bao 
điện thoại di động, bao (túi) cho các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA) và bao (túi) 
cho máy tính xách tay; máy thu thanh; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; máy 
nghe nhạc cầm tay; phần mềm máy tính để quản lý phương tiện truyền thông xã hội, và để 
tìm kiếm, định vị, lập chỉ mục, tải lên, đăng, hiển thị, gắn thẻ, viết nhật ký cá nhân (blog), 
chia sẻ, biên dịch và truy lại dữ liệu về xây dựng, nhận biết thương hiệu, và xu hướng và 
thói quen của người tiêu dùng; trò chơi video và các ứng dụng phần mềm cho các thiết bị 
di động và thiết bị cầm tay, bao gồm cả điện thoại di động, phần mềm máy tính và trò 
chơi máy tính.  

 

Nhóm 12: Xe đạp; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, xe máy.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức; đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi; đồng 
hồ; dây đồng hồ đeo tay và đây đeo của đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồng hồ; hộp làm 
bằng đa để cất giữ đồng hồ; hộp làm bằng gỗ để cất giữ đồng hồ; hộp làm bằng nhựa để 
cất giữ đồng hồ. 

 

Nhóm 18: Đồ bằng da, cụ thể là ví tiền, ví bỏ túi, móc gắn chìa khóa và thẻ hành lý; túi, 
cụ thể là túi xách đi chợ, túi của người đưa thư, túi du lịch, túi có bánh xe, túi đựng quần 
áo dùng để đi du lịch, túi thể thao, ba lô và túi đựng đồ vệ sinh trang điểm (chưa có đồ 
bên trong); túi hành lý du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu;các phụ kiện làm bằng da, cụ thể 
là dây da thuộc; túi xách tay và túi cầm tay cho phụ nữ; ô; quần áo cho vật nuôi trong nhà.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc, khung ảnh, gương soi; gối.   
 

Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; vải, cụ thể là vải len dệt, vải dệt kim và vải bông; 
vải lanh; đồ bằng vải dệt, cụ thể là khăn tay bỏ túi, rèm, tấm trướng treo tường, khăn trải 
bàn, dải khăn trang trí chạy giữa bàn, khăn ăn, tấm thảm thêu treo tường và miếng vải để 
lót đĩa ở bàn ăn; tấm phủ, cụ thể là khăn phủ giường, khăn tắm, vỏ gối và vỏ nệm; vỏ chăn 
lông vịt, chăn bông, chăn, tấm phủ trang trí bao quanh giường, chăn lông vịt, tấm trải phủ 
giường, khăn phủ gối; khăn mặt/tắm bằng vải; rèm xếp nếp.  

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo vét, áo choàng ngoài, áo choàng không tay, áo khoác 
không tay, áo pông-sô, quần, áo sơ mi, áo gilê, áo len dài tay, quần gin, quần áo ngủ, áo 
choàng mặc trong nhà, quần soóc, áo váy, quần áo lót mặc bên trong, quần bằng vải bông 
chéo; quần áo và phụ kiện thời trang, cụ thể là thắt lưng, khăn quàng cổ, cà vạt lớn buộc 
đưới cằm, cà vạt, bít tất, trang phục dệt kim, áo nịt ngực, áo nịt ngực thể thao, cổ tay áo và 
mũ nón; giầy dép.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là, đồ chơi hoạt động bằng cách lên dây cót, đồ chơi dạng kéo, 
đồ chơi dạng đẩy, đồ chơi nhồi bông, ô tô đồ chơi, mô hình nhân vật đồ chơi, bộ đồ chơi 
xây dựng, đồ chơi âm nhạc, đồ chơi lắc nhún và phát ra tiếng nhạc, đồ chơi cơ khí, đồ 
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chơi nhân vật đúc sẵn và bàn cờ trò chơi; thiết bị và đồ thể thao, cụ thể là bóng thể thao, 
gậy chơi bóng chày và gậy đánh gôn.  

 

 
(210) 4-2014-13166 (220) 12.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 3.7.17; 1.5.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Remove Before Flight   (VN) 

309/22 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (bán lẻ hàng lưu 
niệm, đồ trang sức, kính mắt, đồng hồ, tranh, tượng); bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các 
cửa hàng chuyên doanh (bán lẻ đồ chơi, trò chơi (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân 
cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội); bán buôn thực 
phẩm; bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; bán buôn đồ uống (bán buôn 
đồ uống có cồn không hoạt động tại trụ sở); bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên 
doanh; bán lẻ hàng may mặc, giầy dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên 
doanh (bán lẻ hàng may mặc, cặp, túi, ví, giày, dép, đồ da và giả da, hàng du lịch bằng da 
và giả da khác); bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh (bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, dụng cụ y tế, vật phẩm vệ sinh (trừ dược 
phẩm); tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 

Nhóm 39: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải (trừ kinh doanh bến bãi); điều 
hành tua du lịch (kinh doanh lữ hành nội địa).  

 

Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới).  

 

 
(210) 4-2014-13201 (220) 12.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty TNHH Capitaland -

Thiên Đức   (VN) 

Toà nhà Vista, 628C xa lộ Hà Nội, phường
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn 
phòng, căn hộ, phòng ở, điền sản, ki-ốt; môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ liên quan tới xây dựng công trình và các dịch vụ bổ trợ cho dịch vụ 
xây dựng bao gồm: dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình 
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giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình cấp thoát nước, công trình 
ngầm, công trình văn hóa; dịch vụ sửa chữa, chống thấm các công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình cấp thoát 
nước, công trình ngầm, công trình văn hóa; trang trí nội ngoại thất; san lấp mặt bằng; 
giám sát thi công các công trình xây dựng; cho thuê máy chuyên dụng ngành xây dựng; 
dịch vụ lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng; xây dựng công trình vĩnh cửu; dịch 
vụ sửa chữa công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho hàng hóa, điểm đỗ hoặc bãi đỗ xe.  
 

 
(210) 4-2014-13206 (220) 12.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ da cam, vàng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

G.P   (VN) 

304/65 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất: mua bán đồ gia dụng bao gồm: bộ ly tách bình 
trà, chén đĩa, bình cắm hoa, bình nước bằng gốm sứ thủy tinh pha lê nhựa, dụng cụ nhà 
bếp, nồi xoong, chảo, bát đũa, xô chậu, khay đựng nước, khay đựng mứt, rổ rá, đèn trang 
trí, đèn pin, đèn cảm ứng, thiết bị công cụ dụng cụ mát-xa, gối mát-xa, bình giữ nhiệt, 
máy làm bắp nổ, bếp nướng, bình đựng nước, bình lọc rượu và tháp đựng bia, loa mini, 
USB, sạc pin điện thoại dự phòng, cân điện tử và móc đa năng, đồng hồ các loại;  mua bán 
văn phòng phẩm, mua bán đồ chơi trẻ em được phép lưu hành: mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-13224 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 

Thảo  (VN) 

30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; lịch; truyện tranh; tạp chí [định kỳ]; báo chí; tạp chí xuất bản 
định kỳ.  

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy; mũ; áo sơ mi; váy, áo khoác ngoài (trang phục); 
quần dài.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo, cà phê; cà phê chưa rang; hương 
liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuẩt phim quảng cáo dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
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Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo, sửa lại quần áo (cải biến quần áo) xử lý vải; cắt vải; 
may quần áo; thêu thùa; dịch vụ may.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ 
hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản 
xuất phim video, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản sách và bảo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo].  

 

 
(210) 4-2014-13225 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 

Thảo  (VN) 

30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; lịch; truyện tranh; tạp chí [định kỳ]; báo chí; tạp chí xuất bản 
định kỳ. 

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy; mũ; áo sơ mi; váy; áo khoác ngoài (trang phục); 
quần dài. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê; cà phê chưa rang; hương 
liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phím quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo, sửa lại quần áo (cải biến quần áo); xử lý vải; cắt 
vải; may quần áo; thêu thùa; dịch vụ may. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ 
hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản 
xuất phim video, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]. 

 

 
(210) 4-2014-13240 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.15; 24.17.21; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Tam Phát   (VN) 

150 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí máy, thiết bị dùng để tắm cụ thể như: chậu tắm, bồn tắm, vòi nước dùng 
dùng để tắm; thiết bị sấy khô tay( chạy điện) trong phòng rửa mặt, thiết bị sấy khô và làm 
nóng (chạy điện) trong buồng tắm, thiết bị lọc nước, thiết bị đun nước sử dụng năng lượng 
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mặt trời, thiết bị cho bồn tắm và nhà vệ sinh cụ thể như: vòi nước, van nước, két nước của 
xí bệt, bệ xí; van điều chỉnh dòng chảy của vòi nước, vòi hoa sen, bộ phận hình cầu trong 
két nước của xí bệt, van kiểm tra mức nước trong bể nước, các bộ phận của két nước của 
xí bệt cụ thể như: cần gạt nước, thanh đỡ quả cầu trong két nước, quả cầu trong két nước, 
bể nước cho gia đình, bộ phận ngồi của xí bệt, bộ phận ngồi của xí bệt có vòi nước ấm để 
rửa ráy, bệ xí, bệ xí để đi tiểu được gắn cố định, vòi phun nước tự động cho bệ xí và cho 
bệ xí để đi tiểu, xí bệt và bệ xí đi tiểu, thiết bị thông gió được gắn cố định với vòi nước, 
ống dẫn cung cấp nước cho các thiết bị vệ sinh, thiết bị phân phối nước, ống dẫn nước (bộ 
phận của thiết bị vệ sinh), van an toàn (bộ phận của thiết bị vệ sinh), van làm giảm sức ép 
(bộ phận của thiết bị vệ sinh), van khoá nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh), thiết bị phân 
phối giấy tự động (là bộ phận kèm theo của xí bệt), chậu rửa tay (thiết bị vệ sinh), chậu 
rửa tay có vòi nước tự động (thiết bị vệ sinh, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh), bồn tắm, vòi 
nước, vòi hoa sen ở buồng tắm, đèn thắp bằng khí ga, van ngang (của thiết bị phân phối 
nước), chậu rửa vệ sinh, vòi hoa sen hình lá trầu, đèn thủy ngân (đèn thắp sáng) và các 
loại đèn dùng để thắp sáng khác. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc bao gồm: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; tủ chậu, tủ bếp làm từ chất liệu 
nhựa (pvc, lamilate, acrylic), inốc, gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các phụ kiện, vật liệu thô dùng để sản xuất, lắp ráp 
các thiết bị vệ sinh và thiết bị nhà bếp cụ thể: bệ xí máy, thiết bị dùng để tắm cụ thể như: 
chậu tắm, bồn tắm, vòi nước dùng để tắm; nồi đun nước chạy ga, thiết bị sấy khô tay 
(chạy điện) trong phòng rửa mặt, thiết bị sấy khô và làm nóng (chạy điện) trong buồng 
tắm, thiết bị lọc nước, thiết bị đun nước sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị cho bồn tắm 
và nhà vệ sinh cụ thể như: vòi nước, van nước, két nước của xí bệt, bệ xí; van điều chỉnh 
dòng chảy của vòi nước, vòi hoa sen, bộ phận hình cầu trong két nước của xí bệt, van 
kiểm tra mức nước trong bể nước, các bộ phận của két nước của xí bệt cụ thể như: cần gạt 
nước, thanh đỡ quả cầu trong két nước, quả cầu trong két nước, bể nước cho gia đình, bộ 
phận ngồi của xí bệt, bộ phận ngồi của xí bệt có vòi nước ấm để rửa ráy, bệ xí, bệ xí để đi 
tiểu được gắn cố định, vòi phun nước tự động cho bệ xí và cho bệ xí để đi tiểu, xí bệt và 
bệ xí đi tiểu, thiết bị thông gió được gắn cố định với vòi nước, ống dẫn cung cấp nước cho 
các thiết bị vệ sinh, thiết bị phân phối nước, ống dẫn nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh), 
van an toàn (bộ phận của thiết bị vệ sinh), van làm giảm sức ép (bộ phận của thiết bị vệ 
sinh), van khoá nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh), thiết bị phân phối giấy tự động (là bộ 
phận kèm theo của xí bệt), chậu rửa tay (thiết bị vệ sinh), chậu rửa tay có vòi nước tự 
động (thiết bị vệ sinh, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh), bồn tắm, vòi nước, vòi hoa sen ở 
buồng tắm, đèn thắp bằng khí ga, van ngang (của thiết bị phân phối nước), chậu rửa vệ 
sinh, vòi hoa sen hình lá trầu, đèn thủy ngân (đèn thắp sáng) và các loại đèn dùng để thắp 
sáng khác. 

 
 

(210) 4-2014-13241 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.1.24; 26.1.1; 1.15.15 
(731) Nguyễn Đường Tài   (VN) 

Số 8 hẻm 58/23/4 phố Trần Bình, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bao gồm dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tiếp và cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến các mặt hàng sau: vật liệu xây dựng, gạch ngói, gạch ngói dùng cho xây dựng 
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và gạch lát nền, thiết bị để chiếu sáng, thiết bị để sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị 
nấu nướng, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước và thiết bị vệ sinh, cùng 
các bộ phận của chúng, thiết bị đun nước, bình nước nóng cho nhà tắm, ống dẫn nước và 
van điều chỉnh dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh, thiết bị làm lạnh không khí và hệ thống 
lọc khí, thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp, hệ thống nấu nướng, bồn rửa trong nhà bếp và 
thiết bị lọc nước, bồn cầu, bệ xí vệ sinh, buồng vệ sinh và các bộ phận kèm theo của 
chúng, chỗ đi tiểu (thiết bị vệ sinh cố định), chậu vệ sinh cho phụ nữ, vòi nước và vòi hoa 
sen, thiết bị dùng cho bồn tắm, bồn tắm, nhà tắm được làm sẵn, buồng tắm (cụ thể là 
buồng tắm gương sen), phụ kiện của phòng tắm, phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm, 
và các bộ phận kèm theo của chúng, giá rửa mặt (đồ đạc) và bàn trang điểm, quầy thu tiền 
(dạng bàn), tủ (đồ đạc), giá kệ hoặc các đồ đạc khác được dùng cho nhà bếp, nhà vệ sinh 
hoặc phòng tắm và các phụ kiện kèm theo của chúng, gương soi và ghế (ngồi), dụng cụ 
nhà bếp, dụng cụ lau chùi làm sạch (vận hành bằng tay), giá treo khăn tắm, vòng treo 
khăn tắm, vật dụng phân phát giấy lau, vật dụng giữ giấy vệ sinh, giá giữ xà phòng, hộp 
đựng xà phòng, cốc vại, vật dụng để giữ cốc vại, vật dụng giữ bàn chải đánh răng, hộp 
đựng bàn chải đánh răng và thùng rác, rèm tắm bằng vải hoặc nhựa, dép lê dùng khi tắm 
và áo choàng mặc sau khi tắm, thảm chui chân sau khi tắm và thảm. 

 

 
(210) 4-2014-13265 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; A25.7.21 
(591) Xanh dương, nâu, đen, trắng 
(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 

011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, trừ loại vận hành bằng tay.  
 

Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê rang, xay.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-13297 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hội sản xuất và kinh doanh 

miến dong Nguyên Bình  (VN) 

Khu B, thị trấn Nguyên Bình, huyện 
Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
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(210) 4-2014-13304 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; A5.1.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, nâu, 

trắng, đen, vàng 
(731) CAI YAN GUANG INTERNATIONAL 

CO., LTD.   (TW) 
8F., No.72, Sec.1, Minsheng E. Rd., 
Zhongshan Dist., Taipei City 10446, 
Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ dưỡng da làm đẹp; dầu gội dầu; dầu xả dưỡng tóc; mỹ phẩm; sữa dưỡng 
thể; chế phẩm mỹ phẩm dùng trong nhà tắm.  

 

 
(210) 4-2014-13305 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.1.25; 2.3.1 
(591) Vàng đồng, trắng 
(731) CAI YAN GUANG INTERNATIONAL 

CO., LTD.   (TW) 
8F., No.72, Sec.1, Minsheng E. Rd., 
Zhongshan Dist., Taipei City 10446, 
Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ dưỡng da làm đẹp; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc; mỹ phẩm; sữa dưỡng 

thể; chế phẩm mỹ phẩm dùng trong nhà tắm.  
 

 
(210) 4-2014-13313 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A25.7.21; 26.15.7; 26.4.2 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Đào Trung Hưng  

(VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 06: Khung võng xếp bằng kim loại; két đựng tiền an toàn; phụ kiện lắp ráp bằng 
kim loại cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp giường bằng kim loại; móc treo bằng kim loại.  

 

Nhóm 16: Bao bì nylon; túi nylon.  
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Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; tủ; bàn; ghế; giường; kệ; móc treo quần áo không bằng kim 
loại; rổ không bằng kim loại; thùng không bằng kim loại; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; phụ 
kiện lắp ráp đồ đạc không bằng kim loại.  

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; chậu; chậu giặt; xô, giá nhỏ đặt 
trên bàn để đựng lọ gia vị.  

 

Nhóm 22: Cái võng; tủi vải dùng đựng võng.  
 
 

(210) 4-2014-13314 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 9.7.1; 26.4.2; A12.1.25 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại Đào Trung Hưng   (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 06: Hộp đựng dụng cụ bằng kim loại, khung võng xếp bằng kim loại; phụ kiện lắp 
ráp bằng kim loại cho đồ đạc; móc treo bằng kim loại.  

 

Nhóm 22: Cái võng; túi vải dùng đựng võng.  
 
 

(210) 4-2014-13324 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư Hồ 

Huy   (VN) 

62 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe 
có động cơ; mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí, xăng dầu, dầu nhớt, ga; mua bán nông, lâm 
sản nguyên liệu (gỗ) và động vật sống; mua bán gạo, lương thực, rau quả, cà phê bột, cà 
phê hòa tan, chè; mua bán dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; tư vấn quản trị 
doanh nghiệp.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư.  
 

Nhóm 39: Du lịch lữ hành; vận tải hành khách; vận tải hàng hoá; bán vé máy bay bán vé 
tàu thuỷ; bán vé tàu hoả. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
891 

(210) 4-2014-13325 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư Hồ 

Huy  (VN) 

62 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe 
có động cơ; mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí, xăng dầu, dầu nhớt, ga; mua bán nông, lâm 
sản nguyên liệu (gỗ) và động vật sống; mua bán gạo, lương thực, rau quả, cà phê bột, cà 
phê hòa tan, chè; mua bán dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; tư vấn quản trị 
doanh nghiệp; dịch vụ quảng cáo liên quan đến du lịch. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư. 
 

Nhóm 39: Du lịch lữ hành; vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; bán vé máy bay; bán vé 
tàu thủy; bán vé tàu hỏa. 

 
 

(210) 4-2014-13327 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; A1.5.3; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đồ hộp Việt Cường  (VN) 

Số 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Hải sản chế biến (cá, tôm, cua, ghẹ, mực đóng hộp đông lạnh); thịt gia súc, gia 
cầm đóng hộp đông lạnh; nông sản chế biến như trái cây đóng hộp, rau quả được bảo 
quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

 
(210) 4-2014-13329 (220) 13.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24; A3.13.24; A5.5.20 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Linen Supply  (VN) 

Khu công nghiệp Giang Điền, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 24: áo gối; khăn trải giường (drap giường); chăn; khăn bông; khăn trải bàn bằng 
vải; màn cửa bằng vải. 
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Nhóm 25: Quần áo; quần áo đi biển; quần áo lót; áo choàng tắm; găng tay [trang phục]; 
tất (vớ); mũ (nón); khăn choàng; khăn trùm đầu; khăn quàng cổ. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ giặt ủi công nghiệp. 

 
Nhóm 43: Cho thuê áo gối, khăn trải giường (drap giường), chăn, khăn bông, khăn trải 
bàn bằng vải, màn cửa bằng vải, thảm. 

 
Nhóm 45: Cho thuê các sản phẩm dệt may bao gồm quần áo, quần áo đi biển, quần áo lót, 
áo choàng tắm, găng tay, tất (vớ), mũ (nón), khăn choàng, khăn trùm đầu, khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2014-13387 (220) 16.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

kinh doanh T&T Đại Lộc  (VN) 

Số 6, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; 

van khoá (van, đầu vặn) (vòi đóng) cho ống dẫn; thiết bị khử mùi không khí. 
 

 
(210) 4-2014-13388 (220) 16.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

kinh doanh T&T Đại Lộc   (VN) 

Số 6, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; 

van khoá (van, đầu vặn) (vòi đóng) cho ống dẫn; thiết bị khử mùi không khí. 
 

 
(210) 4-2014-13389 (220) 16.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

kinh doanh T&T Đại Lộc   (VN) 

Số 6, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; 

van khoá (van, đầu vặn) (vòi đóng) cho ống dẫn; thiết bị khử mùi không khí. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
893 

(210) 4-2014-13391 (220) 16.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Lã Chí Dũng  (VN) 

46- C8 Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, 
hình ảnh, đồ hoạ, ảnh, âm thanh, hình ảnh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất các chương trình truyền hình; dịch vụ giới thiệu phim 
ảnh; sản xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; trình diễn nhạc kịch cung cấp thông tin giải trí dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến 
từ mạng máy tính; hoạt động thể thao văn hóa. 

 

Nhóm 42: Thiết kế đồ họa. 
 

 
(210) 4-2014-13445 (220) 16.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A26.4.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Cholimex   (VN) 

Lô C40-43/I, C51-55/II, đường số 7, khu 
công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm tẩm bột; cá tẩm bột; cá viên. 
 

Nhóm 30: Bánh mì; bánh mì kẹp (có nhân tôm); bánh làm bằng gạo; tương ớt; sa tế; nước 
tương, há cảo, nem cuốn (chả giò). 

 
 

(210) 4-2014-13458 (220) 16.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.3.1; 26.1.4 
(591) Xám, xám đậm, xanh dương đậm, xanh 

dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH WEALGATE Việt 

Nam  (VN) 

Khu 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 27: Tấm lót sàn bằng cao su nhân tạo (dùng để trải trên bề mặt sàn nhà).  
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(210) 4-2014-13486 (220) 16.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.3.1 
(731) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 
Angeles, CA 90015, United States 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích y tế và chất bổ sung dinh dưỡng; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng cho rèn luyện thể 
thao và thể dục; đồ uống giàu dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung 
gồm có prôtêin, khoáng chất và vitamin, thực phẩm có chứa chế phẩm dạng bột được làm 
chủ yếu từ dầu ăn, chất béo, quả hạch và sữa đã chế biến bao gồm chất bổ sung ăn kiêng 
và/hoặc chất bổ sung dinh dưỡng và/hoặc thực phẩm bổ sung có chứa protêin, khoáng chất 
và vitamin dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 29: Thực phẩm có chứa chế phẩm dạng bột được làm chủ yếu từ dầu ăn, chất béo, 
quả hạch và sữa đã chế biến bao gồm chất bổ sung ăn kiêng và/hoặc chất bổ sung dinh 
dưỡng và/hoặc thực phẩm bổ sung có chứa prôtêin, khoáng chất và vitamin không dùng 
cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 32: Chế phẩm dùng để pha chế đồ uống không cồn; đồ uống không cồn dùng cho 
tập luyện thể thao và thể dục; đồ uống không cồn để tập luyện thể thao có chứa prôtêin, 
khoáng chất và vitamin.  

 

(210) 4-2014-13487 (220) 16.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.  
(US) 
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 
Angeles, CA 90015, United States  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích y tế và chất bổ sung dinh dưỡng; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng cho rèn luyện thể 
thao và thể dục; đồ uống giàu dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung 
gồm có prôtêin, khoáng chất và vitamin, thực phẩm có chứa chế phẩm dạng bột được làm 
chủ yếu từ dầu ăn, chất béo, quả hạch và sữa đã chế biến bao gồm chất bổ sung ăn kiêng 
và/hoặc chất bổ sung dinh dưỡng và/hoặc thực phẩm bổ sung có chứa protêin, khoáng chất 
và vitamin dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 29: Thực phẩm có chứa chế phẩm dạng bột được làm chủ yếu từ dầu ăn, chất béo, 
quả hạch và sữa đã chế biến; thực phẩm có chứa chế phẩm dạng bột được làm chủ yếu từ 
dầu ăn, chất béo, quả hạch và sữa đã chế biến bao gồm chất bổ sung ăn kiêng và/hoặc chất 
bổ sung dinh dưỡng và/hoặc thực phẩm bổ sung có chứa prôtêin, khoáng chất và vitamin 
không dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 32: Chế phẩm dùng để pha chế đồ uống không cồn; đồ uống không cồn dùng cho 
tập luyện thể thao và thể dục; đồ uống không cồn để tập luyện thể thao có chứa prôtêin, 
khoáng chất và vitamin.  

 
 

(210) 4-2014-13536 (220) 17.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3 
(731) Cơ sở Huy Dũng  (VN) 

Số 1525/27/9, đường 3 Tháng 2, phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy ép trái cây; máy hút bụi; máy xay đa năng; máy xay sinh tố; 
máy rửa bát đĩa. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy ép trái cây, máy hút bụi, máy xay đa năng, 
máy xay sinh tố, máy rửa bát đĩa, bàn là điện, kẹp uốn tóc, bộ khuếch đại âm thanh, loa, 
đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, ống nói (micrô), đầu máy karaoke, máy điều hòa không khí, 
tủ lạnh, quạt điện, nồi cơm điện, bóng đèn điện, bếp điện từ, máy sấy tóc, nồi áp suất 
dùng điện, bếp hồng ngoại, bình đun siêu tốc, lẩu điện, lò nướng thủy tinh, nồi áp suất 
(không dùng điện), bộ nồi nấu không dùng điện, dây điện, bóng đèn, ti vi, máy vi tính, 
máy lạnh; dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2014-13537 (220) 17.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Cơ sở Huy Dũng  (VN) 

Số 1525/27/9, đường 3 Tháng 2, phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; đầu ghi và đầu chạy 
băng âm thanh kỹ thuật số; ống nói (micrô); đầu máy karaoke. 

 

Nhóm 11: Quạt điện; nồi cơm điện; bóng đèn điện; bếp điện từ; máy sấy tóc; nồi áp suất 
dùng điện; bếp hồng ngoại; bình đun siêu tốc; lẩu điện; lò nướng thủy tinh. 

 
 

(210) 4-2014-13538 (220) 17.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh rêu, vàng nhạt 
(731) Nguyễn Thế Anh  (VN) 

Số 11 chung cư 9 tầng, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính mắt dùng để chống bụi; kính râm; kính áp tròng. 
 

Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang sức); nhẫn trang sức. 
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Nhóm 18: Đồ da (túi xách da, va li da, ví da, hộp bằng da, va li da). 
 

Nhóm 24: Vải các loại như: vải bông, vải lanh, vải sợi, vải len, vải tuyn, vải thun. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-13565 (220) 17.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.3; A24.17.7 
(731) TAKAMATSU MACHINERY CO., 

LTD  (JP) 
1-8, Asahigaoka, Hakusan-city, 
Ishikawa, Japan  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại và máy công cụ; máy gia công trung tâm kiểu đứng; 
máy gia công trung tâm kiểu nằm ngang; máy mài trung tâm; máy khoan trung tâm điều 
khiển bằng máy tính (CNC); máy tiện; máy tiện CNC; máy tiện chính xác tốc độ cao; 
máy tiện trung tâm; máy phay; máy móc và thiết bị xử lý hóa chất; bộ lọc cho thiết bị sử 
dụng trong máy công nghiệp tự động để sửa chữa và bảo dưỡng máy gia công kim loại; bộ 
lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); máy tách và bóc vỏ quả hạch; máy vận chuyển; 
máy xếp dỡ; băng tải (máy móc); máy xếp dỡ dạng cẩu; cần trục (thiết bị nâng và nhấc); 
rô bốt (máy móc); bộ phận và linh kiện cho tất cả sản phẩm kể trên; vít me bi (bộ phận 
của máy móc); cơ cấu ghép nối không dùng cho xe cộ mặt đất; trục cam (bộ phận của 
máy móc); giá đỡ máy công cụ; kẹp (bộ phận của máy móc); mâm cặp (bộ phận của máy 
móc); chìa vặn (bộ phận của máy móc); thanh răng (bộ phận của máy móc). 

 

 
(210) 4-2014-13570 (220) 17.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.2; A5.7.22; A7.1.12; 7.1.24; 
A6.7.5 

(731) Công ty TNHH SMOOTHIES  (VN)

Lô 008 cao ốc Thuận Việt, 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê, bánh ngọt, chế phẩm làm từ ngũ cốc dạng 
chè (không phải trà đồ uống). 

 

Nhóm 32: Nước chiết của trái cây không chứ cồn, đồ uống không chứa cồn, đồ uống có 
ga, đồ uống không có ga, nước hoa quả lên men không cồn, nước ép rau quả. 

 

Nhóm 35: Cửa hàng bán thức ăn nhanh 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán giải khát; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do cửa hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2014-13572 (220) 17.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) GABRIELLE STUDIO, INC., ((a New 
York Corporation)   (US) 
550 Seventh Avenue, New York, New 
York 10018, United States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật; hòm đựng đồ và túi du lịch; ô và ô che nắng; gậy đi bộ; roi da; bộ 
đồ yên cương và yên cương; túi đa dụng bao gồm túi xách tay, túi đeo vai; túi xách buổi 
tối; hộp đựng mỹ phẩm (rỗng); dây đeo vai bằng da thuộc; hộp đựng bộ dụng cụ cắt tỉa 
(rỗng); ví; ví đựng thẻ tín dụng (rỗng); ví đựng danh thiếp (rỗng); ví đựng chìa khóa; ví 
đựng tiền xu; ví cầm tay bản rộng; ví đa năng; túi loại nhỏ; túi đeo hông; túi xách đi chợ 
của phụ nữ; túi mua sắm bằng vải; túi mua sắm làm bằng da; túi treo yên cương; túi cuộn, 
túi đeo chéo; túi xách du lịch; túi dùng cho những cuộc đi chơi ngắn; túi vải thô; túi đựng 
bộ quần áo; túi may dùng cho du lịch; túi đựng đồ tập thể hình; túi làm bằng da hoặc giả da 
đựng cà vạt; ba lô; cặp da đựng tài liệu; cặp đeo vai của học sinh; rương; túi đựng hành lý.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị doanh nghiệp; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ; dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ bán lẻ trực tuyến (hoặc trên Intetrnet), tất cả các dịch 
vụ nêu trên trong lĩnh vực: mỹ phẩm, đồ vệ sinh, nước hoa, nến, dao kéo, kính râm, khung 
kính và phụ kiện của kính đồ kính, hộp đựng thiết bị điện, tai nghe, tai nghe chụp qua 
đầu, máy sạc, chuột máy tính, đồ trang sức và đồng hồ, đồ trang trí nhà, cụ thể là bát, đĩa, 
khay phục vụ, bình, đĩa phẳng, thùng, đĩa thức ăn, ly, lọ, lọ hoa, xô đựng kem, hộp, bình 
đựng, hộp bút chì, cốc đựng bút chì, dụng cụ mở thư, khay để bàn, khay trang trí, chân 
nến, cây đèn nến, đế giữ nến, vòng nến, dụng cụ dập nến, khay nến, hộp trang trí, hộp 
trang sức, túi đựng đồ trang sức, khung ảnh, giá đồ trang trí, bệ trang trí, hộp đựng thuốc 
lá, hộp thuốc lá, ống hút thuốc lá, bật lửa, gạt tàn thuốc, cái kẹp quả hạch, ấm đựng cà 
phê, máy pha cà phê, ấm trà; máy pha trà, quả cầu đựng trà, dụng cụ lọc trà, nhẫn trang trí 
bàn ăn, nhẫn trang trí khăn ăn, tài liệu in, vật liệu đóng sách, tranh ảnh, văn phòng phẩm, 
chất dính dùng cho văn phòng phẩm hoặc mục đích gia đình, vật liệu của họa sĩ, bút vẽ, 
máy đánh chữ và thiết bị văn phòng (trừ đồ nội thất), tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ 
máy móc), vật liệu dẻo để bao gói, chữ in, bản đúc in, mô hình giấy dùng trong dệt và 
may tại nhà, vật dụng văn phòng phẩm, bút; bút chì, bút kim, dụng cụ viết, vở, hộp đựng 
địa chỉ, sổ nhật ký, lịch cá nhân, sổ hẹn, sổ lưu bút, sổ ghi lịch trình cá nhân, sổ chi phiếu, 
sổ danh bạ điện thoại, sổ địa chỉ, tệp quản lý thư mục văn phòng; tệp lưu tranh và ảnh, 
lịch họp, đồ da, túi và va li, ví, bộ đồ ăn, đồ thủy tinh và pha lê, giường và khăn trải bàn, 
khăn tắm, dụng cụ giữ bàn chải đánh răng, giá đựng xà phòng, dụng cụ chia xà phòng, đồ 
đạc trong nhà, khăn tay, quần áo, đồ di chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2014-13626 (220) 17.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1; A2.9.16; A1.1.10 
(731) Võ Minh Quang  (VN) 

177/51 đường 3 tháng 2, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 07: Thiết bị lọc gió cho động cơ; thiết bị lọc gió (bộ phận của máy móc hoặc động 

cơ); thiết bị lọc khí xả (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); thiết bị lọc đầu; thiết bị lọc 

nhớt (dùng cho động cơ). 

 

Nhóm 11: Đèn dùng cho xe cộ (ô tô và gắn máy); bộ đèn chống làm loá mắt cho ô tô; đèn 

pha dùng cho ô tô; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; choá đèn (dùng cho xe cộ); chao 

đèn (dùng cho xe cộ). 

 

Nhóm 12: Cần gạt nước mưa và lưỡi gạt; khớp nối hình chữ thập dùng cho phụ tùng ô tô 

và xe máy; kèn xe cộ. 
 

 
(210) 4-2014-13633 (220) 17.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

   

(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(731) CHESTER'S FOOD COMPANY 

LIMITED   (TH) 

1 C.P. Tower 2, Ratchadaphisek Road, 

Din Daeng Sub-District, Din Daeng 

District, Bangkok, Thailand 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 

cung cấp đồ ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-13634 (220) 17.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

   

(531) 3.7.3; 26.1.1; A3.7.24; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(731) CHESTER'S FOOD COMPANY 

LIMITED  (TH) 

1 C.P. Tower 2, Ratchadaphisek Road, 

Din Daeng Sub-District, Din Daeng 

District, Bangkok, Thailand 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 

cung cấp đồ ăn tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-13685 (220) 18.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A5.3.15; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ BSTAR  (VN) 

87 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cà phê, trà (chè), ca cao, bột và sản phẩm làm từ bột 
ngũ cốc; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: đồ uống, bánh kẹo, quần áo, vải, giày 
dép, phụ liệu may mặc, đồ dùng gia đình (giường, tủ, bàn ghế, kệ), nông sản (rau, củ quả, 
hạt), máy móc thiết bị (máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, điện thoại, linh kiện điện 
tử: IC, cuộn cảm, tụ điện, sạc pin, mạch nạp, USB, đồ điện dân dụng: quạt điện, nồi cơm 
điện, bóng điện, ti vi, tủ lạnh, bình nóng lạnh, máy xay sinh tố, máy bơm nước, điều hoà, 
dây điện, ổ điện). 

 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn tự phục vụ, nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-13696 (220) 18.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Việt Phong  (VN) 

43 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví, bóp. 
 

Nhóm 25: Giầy dép; thắt lưng quần áo (dây nịch) 
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu (da động vật). 
 

 
(210) 4-2014-13720 (220) 18.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 18.1.21 
(591) Xanh dương 
(731) Trương Sỹ Hùng  (VN) 

227/20 đường TCH21, khu phố 4, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Đồ dùng bằng kim loại như: móc áo.  
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Nhóm 20: Gương soi, kệ bằng kính (kiếng).  
 

Nhóm 21: Đồ dùng bằng kim loại như: giá treo khăn, hộp đựng giấy vệ sinh, kệ đựng xà 
bông, kệ để ly (sản phẩm thuộc nhóm này). 

 
 

(210) 4-2014-13721 (220) 18.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) MEGMILK SNOW BRAND CO., LTD.  
(JP) 
1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 
Sapporo, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột hoặc sữa nước cho trẻ em, không dùng cho mục đích y tế, sữa giúp phát 
triển chiều cao cho trẻ em không dùng cho mục đích y tế, sữa tăng trưởng chiều cao cho 
trẻ em, không dùng cho mục đích y tế, sữa bột hoặc sữa nước cho phụ nữ mang thai và 
đang điều dưỡng, không dùng cho mục đích y tế, sữa bột hoặc sữa nước có vi tamin và 
chất khoáng cho người trưởng thành và người già, không dùng cho mục đích y tế, sữa bột; 
sữa gầy (sữa đã tách béo); sữa đặc có đường; sữa cô đặc không đường; đồ uống từ sữa (sữa 
là chủ yếu); đồ uống trên cơ sở sữa; sữa lên men; sữa chua; bơ; pho mát; pho mát lát; kem 
(sản phẩm sữa); sản phẩm sữa (xeramit sữa); sản phẩm sữa (xeramit); sản phẩm sữa 
(sphingomyelin); sản phẩm sữa (lactoferin sắt); sữa và sản phẩm sữa; pho mát nhân tạo; 
bơ thực phẩm và chất béo lát; hỗn hợp chứa chất béo để phết lên bánh mỳ; hợp chất béo 
dùng để sản xuất chất béo ăn được; kem không làm từ bơ sữa (kem làm từ dầu và/hoặc 
mỡ); kem đã pha trộn (kem làm từ dầu và/hoặc mỡ); mỡ lợn dùng làm thực phẩm; bơ lạc 
sô cô la (bơ làm từ lạc có sô cô la trong thành phần); bơ lạc; dầu và mỡ ăn dược; nước sữa; 
thịt, cá đã chế biến, thịt gia cầm và thịt thú săn; chất chiết suất từ thịt; sản phẩm thực phẩm 
chế biến từ thịt; sản phẩm thực phẩm chế biến từ hải sản; rau quả được bảo quản, làm khô 
và nấu; thạch dùng cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả (mứt ướt); thạch hoa quả; trứng; xúp.    

 
 

(210) 4-2014-13789 (220) 19.06.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 24.1.1; 3.9.14 

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

SIAM  (VN) 

88 đường số 30, tiểu khu 1, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Chả giò, nước mắm, cá khô, mực khô, thủy hải sản đông lạnh. 
 

Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Thuỷ hải sản tươi sống. 
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thủy hải sản. 
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(210) 4-2014-13791 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.4.2; A5.3.13; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, hồng, cam 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Kanji Việt Nam  (VN) 

Thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ; nồi cơm điện; xoong nồi dùng điện; máy hút mùi; quạt điện. 
 
 

(210) 4-2014-13792 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 1.15.5; A5.3.13; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, hồng, cam 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Kanji Việt Nam   (VN) 

Thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp từ; nồi cơm điện; xoong nồi dùng điện; máy hút mùi; quạt điện. 
 
 

(210) 4-2014-13802 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.1; A6.19.9; A6.19.11; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, tím, lam, xanh da trời, xanh lá cây
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Bửu 

Nguyệt  (VN) 

111/15 Lê Đình Cẩn, khu phố 7, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tinh dầu parafin, tinh dầu thơm, nhang, đèn dầu, đèn cày.  
 
 

(210) 4-2014-13826 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư và dịch vụ giáo dục 

VN  (VN) 

24 Hoa Hồng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Cụ thể: chỉ dẫn thương mại; giới thiệu sản phẩm; phát hành tài liệu quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; nghiên cứu thương mại; quảng cáo bằng truyền hình; tổ chức hộ 
chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
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mạng lưới máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán 
lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng xã hội. 

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục hoặc đào tạo; các hoạt động đào tạo; 
dịch vụ giáo dục; sắp xếp tiến hành các buổi hội thảo, hội nghị; xuất bản sách và các tài 
liệu hướng dẫn và giáo dục khác. 

 
 

(210) 4-2014-13829 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 1.3.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Đồng Thái An  

(VN) 

Số 838 Bạch Đằng, phường Thanh Lương,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; mô tơ; động cơ nổ; máy nén khí; máy hàn; 
máy phát điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc công nghiệp, cụ thể là máy công cụ, máy trộn, máy 
hàn, máy thổi, máy nghiền, máy cơ điện dùng trong công nghiệp hoá chất, máy móc nông 
nghiệp, máy phát điện, động cơ nổ, máy bơm nước, máy nén khí, máy cưa, máy cắt cỏ, 
mô tơ, máy phun áp lực cao; xuất nhập khẩu các loại máy móc công nghiệp, máy móc 
nông nghiệp, máy phát điện, động cơ nổ, máy bơm nước, máy nén khí, máy cưa, máy cắt 
cỏ, mô tơ, máy phun áp lực cao. 

 
 

(210) 4-2014-13841 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.4; 6.1.2; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh tím 
(731) ủy ban nhân dân huyện Lạc 

Dương   (VN) 

36 đường Bidoup, thị trấn Lạc Dương, 
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân.  
 

 
(210) 4-2014-13849 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương sẫm, xanh ngọc, đỏ, trắng, xám
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch Quốc Tế  (VN) 

9 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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(511)   Nhóm 35: mua bán rượu, bia, đồ uống có cồn, không cồn, vật liệu, thiết bị xây dựng, thủy 
hải sản, đồ dùng nội thất như giường tủ, bàn ghế, máy móc thiết bị, phụ tùng máy như ti 
vi, tủ lạnh và phụ tùng ô tô. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ; vận tải hành khách bằng xe taxi; 
dịch vụ kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ cho thuê xe máy, cho thuê xe ô tô; 
đại lý vé máy bay, vé xe, vé tàu. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà (dịch vụ karaoke). 
 

Nhóm 43: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ khách sạn. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát-xa, và dịch vụ tăng cường sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2014-13855 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.4; 26.1.2; 26.1.6; 7.15.8 
(591) Trắng, đen, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Happy Time  (VN) 

72 đường số 8, khu nhà ở Hiệp Bình, khu 
phố 4, phường Hiệp Bình Phước, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em, phương tiện trò chơi giải trí công cộng, cụ thể là trò chơi ghép 
hình, ghép chữ; mô hình thu nhỏ xe cộ; ngựa gỗ bập bênh; bàn chơi bóng đá trong nhà.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ chơi trẻ em, các phương tiện trò chơi giải trí công cộng.  
 
 

(210) 4-2014-13856 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.1.5; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển giáo dục VTCE  (VN) 

Số 18, phố Tam Trinh, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, linh kiện điện tử, thiết bị 
viễn thông.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dạy nghề, giảng dạy, dich vụ giải trí.  
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(210) 4-2014-13887 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.2; 1.15.23; 1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, trắng, đen 
(731) Nguyễn Văn Tạo  (VN) 

Số nhà 23, tổ 4, khu 3, đường Vườn Đào, 
phường  Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê máy chủ đặt web; lập 

trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế bao bì; thiết kế nội thất. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền; tư vấn sở hữu trí tuệ; tư vấn về an ninh. 
 

 
(210) 4-2014-13897 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 86/255,003 17.04.2014 US 
(540) 

  

(731) WALDEN UNIVERSITY, LLC  (US) 
650 South Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, United States 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ trong việc chuẩn bị, phát 

triển, quản lý và đánh giá luận án tiến sĩ; phần mềm giáo dục trực tuyến không tải xuống 
được sử dụng để cung cấp sự hỗ trợ trong việc chuẩn bị, phát triển, quản lý và đánh giá 
luận án tiến sĩ. 

 

 
(210) 4-2014-13913 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A14.5.2 
(731) SILCA SOXXI PTE LTD   (SG) 

21 Toh Guan Road East, #01 -11 Toh 
Guan Centre, Singapore 608609  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để truyền dữ liệu từ xa; khóa cửa điện cho xe cộ; chìa khóa được mã 

hóa; thiết bị điều khiển khóa cửa bằng sóng vô tuyến; thiết bị điều khiển từ xa; bộ thu 
phát sóng. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ cắt chìa khóa thay thế; cắt chìa khóa; sao chép/nhân bản chìa khóa; sao 
chép/nhân bản chìa khóa điện tử; sao chép/nhân bản thiết bị truyền phát từ xa; làm/đánh 
chìa khóa chủ.  
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(210) 4-2014-13914 (220) 19.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) ADVANCED TECHNICAL 
LAMINATES MANUFACTURING 
SDN BHD   (MY) 
Lot 56 & 57, Jalan lndustri 2/2, Taman 
Industri Integrasi, Rawang, 48000 
Rawang, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 17: Vải cách điện và nhiệt; vật liệu cách điện và nhiệt; chất cách ly; băng cách điện 
và nhiệt. 

 

 
(210) 4-2014-13999 (220) 20.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Chất Lượng Vàng  (VN) 

F9/9/2D tổ 9A, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thiết bị cho bếp gas bằng kim loại: van gas bằng kim loại, dây dẫn gas bằng 
kim loại. 

 

Nhóm 11: Đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, quạt gió bằng điện, 
đèn chiếu sáng. 

 

Nhóm 21: Thiết bị nhà bếp (nồi, xoong, chảo) không dùng điện 
 

 
(210) 4-2014-14000 (220) 20.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A14.1.15; 14.1.13 
(591) Xám, trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Tư vấn Chất 

lượng - Thương hiệu và 

Truyền thông Việt Nam   (VN) 

Số 368 đường Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 
sử dụng đã đăng ký để truyên tin nhắn liên quan đến cuộc sống sinh viên, các sản phẩm 
thiết yếu, mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, và truyền hình 
ảnh; cung cấp các dịch vụ liên quan đến các kênh tán gẫu trực tuyên để truyền các tin 
nhăn và thông tin thư mục trực tuyến cho những người sừ dụng đã đăng ký liên quan đến 
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các lĩnh vực cuộc sống sinh viên, các sản phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã 
hội áo; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ truyên tin nhắn và văn bản chuyển mạch 
toàn cầu, dịch vụ gửi tin nhắn điện từ và báo cuộc gọi nhỡ; cung eấp các dịch vụ truyền 
phát liên quan đến việc sử dụng các thiết bị di động, cụ thể là, tra cứu thông tin người sử 
dụng, tìm kiếm người sừ dụng, gửi tin nhắn đến người sử dụng, gửi các thông tin mà 
người sử dụng có thể xem được, thêm mục danh bạ, và gửi các thông báo; dịch vụ phát 
thanh, truyền hình qua mạng internet và các mạng liên lạc khác, cụ thể là, tải lên, gửi bài 
viết, thể hiện, trình bày, nhận biết, và truyền phát điện tử các thông tin, âm thanh, và hình 
ảnh động; cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hlnh ảnh qua các trang web, 
diễn đàn trực tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách thư điện từ và các trang nhật ký điện 
tử qua mạng internet; cung cấp dịch vụ truy cập tới các cơ sở dữ liệu máy tính; truyền 
phát điện tử các tin nhắn và dữ liệu tức thời.  

 

 
(210) 4-2014-14046 (220) 20.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) HI-BEAU INTERNATIONAL PTE LTD  
(SG) 
18 Boon Lay Way #07-102, TradeHub 
21 Singapore 609966  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chiết xuất từ thảo mộc dạng bao con nhộng dùng cho mục đích dược phẩm; 
chất làm sạch mụn trứng cá (chế phẩm dược); kem trị mụn trứng cá (chế phẩm dược); chất 
bổ sung chứa dược chất trên cơ sở collagen cho thực phẩm; nhân sâm dùng cho mục đích 
y tế; bao con nhộng chứa nhân sâm dùng cho mục đích y tế; chất chiết xuất từ nhân sâm 
dùng cho mục đích y tế; sản phẩm chiết xuất từ nhân sâm dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm nhân sâm kết hợp với vitamin và khoáng chất dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược 
dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; chế phẩm dược điều chế theo công thức chứa vi 
khuẩn có lợi (probiotic) dùng cho mục đích y tế, chế phầm chứa vi khuẩn có lợi 
(probiotic) dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dạng gel để điều trị mụn trứng cá (chế 
phẩm dược); thực phẩm hỗ trợ làm thon người dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung làm 
thon người dùng cho mục đích y tế; thực phẩm làm thon người dùng cho mục đích y tế; 
bột đậu nành dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung albumin dùng cho ăn kiêng; 
chất bổ sung anginat dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung cazein dùng cho ăn kiêng; chất bổ 
sung enzym dùng cho ăn kiêng; sợi dùng cho ăn kiêng; chất xơ dùng cho ăn kiêng; chất 
bổ sung ăn kiêng từ cây lanh; chất bổ sung ăn kiêng từ dầu cây lanh; chất bổ sung glucoza 
dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung lexithin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ hạt 
lanh; chất bổ sung ăn kiêng từ dầu hạt lanh; chất bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa; chất bổ 
sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; chất bổ sung ăn 
kiêng từ nấm men; thuốc viên làm thon người; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; chất bổ 
sung ăn kiêng làm thực phẩm và thực phẩm bổ sung ăn kiêng, tất cả không dùng cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; 
đường; mật ong, mật mía; nấm men, bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); gia 
vị; kem lạnh. 
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(210) 4-2014-14057 (220) 20.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Lập   (VN) 

923 Nguyễn Tất Thành, phường Xuân 
Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; các loại đồ uống trên cơ sở cà phê, chè, ca cao, sô cô 
la; các loại bánh làm từ bột mỳ như bánh mỳ, bánh ngọt, bánh xốp.  

 

 
(210) 4-2014-14065 (220) 20.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A3.11.24; 3.11.12 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) ORIO CORPORATION  (KR) 

1 - 13 , Seonjang 1 -ro, Pogok-eup, 
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 21: Các sản phẩm dùng để giặt ủi và dọn vệ sinh như: mút rửa, rẻ lau, bàn chải. 
 

Nhóm 24: Khăn lau. 
 
 

(210) 4-2014-14068 (220) 20.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.15; 26.11.3; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ, trắng 
(731) Đinh Trọng Vỹ  (VN) 

số 125, tổ 22, đường Trương Định, khu 
96 hộ, phường Quảng Phú, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa. 
 
 

(210) 4-2014-14089 (220) 20.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chiếu sáng 

đô thị Hoàng Gia  (VN) 

Số 25A, ngách 66, ngõ Thái Thịnh II, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đèn chiếu sáng.  
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(210) 4-2014-14093 (220) 20.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.15.15; A17.2.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) INTERNATIONAL INVESTMENT 

BANK  (RU) 
7, Mashi Poryvaevoj Str., 107078 
Moscow, Russian Federation 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Các ấn phẩm bao gồm: xuất bản phẩm dạng in, sách, tạp chí, báo chí, sách 
mỏng, áp phích quảng cáo, tờ rơi, cuốn sách nhỏ, sổ tay, lịch, tập anbom, mẫu tờ khai, in 
sẵn, bản báo cáo, catalô, tờ quảng cáo, bản tin. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng, cụ 
thể là sao chụp tài liệu, biên tập số liệu thống kê, xử lý văn bản, dịch vụ đánh máy chữ, 
dịch vụ trả lời điện thoại [cho chủ thuê bao vắng mặt], dịch vụ ghi chép lại, biên tập thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, tuyển dụng lao động; nghiên cứu kinh doanh; đánh giá 
kinh doanh; dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao; nghiên cứu thị trường; thông 
tin thương mại; thông tin thống kê; thông tin kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh 
doanh; tư vấn thương mại. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; giao dịch bất động sản; dịch vụ 
tài chính; phân tích tài chính; định giá tài chính bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản; phát 
hành và lưu ký chứng khoán; giao dịch chứng khoán; quản lý tài chính; thông tin bảo 
hiểm; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tín dụng; cho vay tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ 
ghi nợ; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; đầu tư vốn; đầu tư kinh phí cho người khác; ước 
định giá trị tài chính; môi giới, cụ thể là môi giới tín chỉ các- bon, môi giới khách hàng, 
môi giới bảo hiểm, môi giới chứng khoán, môi giới cổ phiếu và trái phiếu; dịch vụ quản lý 
các tài khoản khách hàng; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; tư vấn tín dụng; dịch vụ tư 
vấn đối với việc phát hành chứng khoán. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động thể thao, văn hóa; sắp 
xếp và tiến hành hội nghị và hội thảo; tổ chức dịch vụ giáo dục trong lĩnh hoạt động tài 
chính, bảo hiểm và kinh doanh. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng cụ thể là thiết kế hệ thống máy tính, thiết kế công nghiệp; các dịch vụ nghiên cứu 
và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-14094 (220) 20.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) INTERNATIONAL INVESTMENT 

BANK   (RU) 
7, Mashi Poryvaevoj Str., 107078 
Moscow, Russian Federation  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 16: Các ấn phẩm bao gồm: xuất bản phẩm dạng in, sách, tạp chí, báo chí, sách 

mỏng, áp phích quảng cáo, tờ rơi, cuốn sách nhỏ, sổ tay, lịch, tập anbom, mẫu tờ khai, in 

sẵn, bản báo cáo, catalô, tờ quảng cáo, bản tin.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng, cụ 

thể là sao chụp tài liệu, biên tập số liệu thống kê, xử lý văn bản, dịch vụ đánh máy chữ, 

dịch vụ trả lời điện thoại [cho chủ thuê bao vắng mặt], dịch vụ ghi chép lại, biên tập thông 

tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, tuyển dụng lao động; nghiên cứu kinh doanh; đánh giá 

kinh doanh; dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao; nghiên cứu thị trường; thông 

tin thương mại; thông tin thống kê; thông tin kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh 

doanh; tư vấn thương mại.  

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; giao dịch bất động sản; dịch vụ 

tài chính; phân tích tài chính; định giá tài chính bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản; phát 

hành và lưu ký chứng khoán; giao dịch chứng khoán; quản lý tài chính; thông tin bảo 

hiểm; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tín dụng; cho vay tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ 

ghi nợ; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; đầu tư vốn; đầu tư kinh phí cho người khác; ước 

định giá trị tài chính; môi giới, cụ thể là môi giới tín chỉ các- bon, môi giới khách hàng, 

môi giới bảo hiểm, môi giới chứng khoán, môi giới cổ phiếu và trái phiếu; dịch vụ quản lý 

các tài khoản khách hàng; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; tư vấn tín dụng; dịch vụ tư 

vấn đối với việc phát hành chứng khoán.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động thể thao, văn hóa; sắp 

xếp và tiến hành hội nghị và hội thảo; tổ chức dịch vụ giáo dục trong lĩnh hoạt động tài 

chính, bảo hiểm và kinh doanh.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng cụ thể là thiết kế hệ thống máy tính, thiết kế công nghiệp; các dịch vụ nghiên cứu 

và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2014-14110 (220) 23.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.1.9 

(591) Đồng, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Quà Hà Nội  

(VN) 

Phòng 512, CT5-ĐN2, khu đô thị Mỹ 

Đình II, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh: bán lẻ, bán buôn hàng hoá trong siêu thị, chợ, trung tâm 

thương mại, các cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tổng hợp hoặc bán hàng thông qua yêu 

cầu đặt hàng từ ca-ta-lô hoặc từ các phương tiện truyền thông điện tử; mua bán: thực 

phẩm, chè, café, cốm, ô mai, long nhãn, sen sấy.  
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(210) 4-2014-14120 (220) 23.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) Nguyễn Văn Ngọc  (VN) 

166 Trưng Trắc, phường Trưng Trắc, thị 
xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán sản phẩm giấy, khăn mặt, tất đeo chân.  
 
 

(210) 4-2014-14126 (220) 23.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - dịch vụ Chân 

Trời Việt  (VN) 

1165A Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước hoa 
quả (đồ uống không cồn); nước uống không cồn; soda. 

 

Nhóm 33: Nước uống có cồn. 
 

 
(210) 4-2014-14128 (220) 23.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - dịch vụ Chân 

Trời Việt  (VN) 

1165A Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước hoa 
quả (đồ uống không cồn); nước uống không cồn; soda. 

 

Nhóm 33: Nước uống có cồn, 
 
 

(210) 4-2014-14141 (220) 23.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng - sản 

xuất - thương mại và dịch vụ 

Phúc Thịnh  (VN) 

Lô B2-54 khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 12: Săm (ruột) xe; lốp (vỏ) xe. 
 

 
(210) 4-2014-14142 (220) 23.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 25.1.25; A5.5.20; 2.9.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH Grentech  (VN) 

A6 khu nhà ở thương mại Thuận Việt, 

số: 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử, viễn thông như: camera quan sát, thiết bị báo cháy, 

báo động, hộ thống chống trộm, đường dây thông tin liên lạc, dây dẫn và thiết bị điện 
như:ổ cắm điện, công tắc điện, cầu dao điện, đồng hồ đo dòng điện, bút thử điện, mua bán 

đồ dùng gia đình như: đèn và bộ đèn điện, mua bán hàng trang trí nội ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2014-14163 (220) 23.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  
(731) ROYCE' CONFECT CO., LTD.  (JP) 

1-1, Ainosato 4-jo 9-chome, Kita-ku, 

Sapporo-shi, Hokkaido, Japan  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la. 

 

 
(210) 4-2014-14165 (220) 23.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.11.12; A5.3.14 

(731) DHILLON JONESTY PTY, LTD  (AU) 
28A, 640-680 Geelong Road, Brooklyn, 

Victoria 3012, Australia  

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích 

dược phẩm.  
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(210) 4-2014-14200 (220) 23.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Da cam, vàng, xanh lam, đen 
(731) SUN CONTACT LENS CO., LTD  (JP) 

475 Sasayacho Ebisugawaagaru 
Fuyacho-dori Nakagyo-ku Kyoto Japan 
604-0983 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng, thấu kính hiệu chỉnh [quang học]; mắt 
kính đeo mắt; kính đeo mắt [quang học].  

 
 

(210) 4-2014-14216 (220) 23.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) BRETT RATNER  (US) 
c/o Rat Entertainment, 16030 Ventura 
Boulevard, #380 Encino, CA 91436, 
United States of America 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia].  
 
 

(210) 4-2014-14236 (220) 24.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Inox Quang 

Trung  (VN) 

Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại, chốt móc khóa bằng kim loại - cremon, khóa cửa bằng 
kim loại, tay nắm bằng kim loại, chống cửa bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-14248 (220) 24.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 18.5.10; A17.1.2 
(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương  (VN) 

Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-14249 (220) 24.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 18.5.10; A17.1.2 
(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương  (VN) 

Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, đồ uống có 
cồn (trừ bia), rượu các loại. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường, các dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi, tiêu 
khiển cho mọi người, thu hút sự chú ý.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống công cộng (do nhà hàng 
thực hiện), dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), cửa hàng ăn 
uống giải khát. 

 

(210) 4-2014-14269 (220) 24.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thời trang Cái 

¤  (VN) 

35 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần lót; áo lót; mũ (nón); giày dép; thắt lưng da và giả da (trang phục).  
 

 
(210) 4-2014-14327 (220) 24.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED  (GB) 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United 
Kingdom 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước nhỏ mắt không chứa thuốc, nước xức mắt (dạng dung dịch (lotion) làm 
dịu và thư giãn mắt) không chứa thuốc, nước rửa mắt dạng xịt không chứa thuốc; chế 
phẩm vệ sinh cá nhân, chế phẩm mỹ phẩm. 
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Nhóm 05: Chất và chế phẩm dược; chế phẩm thuốc dùng cho mắt; dung dịch vô trùng 
dùng cho mục đích y tế, dung dịch khử trùng, thuốc nhỏ mắt, thuốc xức mắt (dạng dung 

dịch (lotion) làm dịu và thư giãn mắt), thuốc mắt dạng xịt, thuốc rửa mắt và thuốc mỡ tra 

mắt. 
 

 
(210) 4-2014-14341 (220) 24.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

   

(531) 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH ăn uống Pha 

ánh Ráng Chiều  (VN) 

23 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-14342 (220) 24.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

   

(531) 2.7.25; 2.7.14; 2.7.15 

(731) Công ty TNHH ăn uống Pha 

ánh Ráng Chiều  (VN) 

23 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-14361 (220) 24.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12 

(731) DYKAS INDUSTRIES SDN. BHD.  
(MY) 

Lot 3, Lrg. Perak 2, Kaw. Perindustrian, 

Telok Panglima Garang, 42500 Kuala 
Langat, Selangor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi khóa cho ống dẫn; vòi khóa cho chậu rửa; vòi khóa cho chậu vệ sinh cho 
phụ nữ; vòi nóng lạnh cho ống nước; thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện bồn tắm.  
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(210) 4-2014-14385 (220) 24.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) TSAN-JEE CHEN  (TW) 

7F., No. 36, Ln. 358, Ruiguang Rd., 
Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Đầu nối bằng kim loại dùng cho ống dẫn; kẹp nối ống dẫn bằng kim loại; ống 
dẫn bằng kim loại; ống nước bằng kim loại; ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống 
đường dẫn; đường ống bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-14387 (220) 24.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ 
(731) JED INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
325 Waterfront Drive, Omar Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickham's Cay, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh siêu thị và dịch vụ bán buôn bán lẻ tất cả các mặt hàng bao 
gồm những hàng hóa sau đây: máy và máy công cụ (cụ thể là trục cho máy, ổ bi, ống nồi 
hơi, lưỡi đục dùng cho máy, trục khuỷu, trục quay, công cụ cắt), xăng dầu, dầu mỡ công 
nghiệp (cụ thể là dầu nhờn, mỡ để bôi trơn, dầu động cơ, dầu mazut), chế phẩm làm sạch, 
chế phẩm làm thơm không khí, két sắt an toàn, đồ dùng cho trẻ em (cụ thể là xe đẩy, địu, 
giường cũi, chậu tắm, bình sữa, núm vú giả, đồ chơi, khăn tã), máy và thiết bị điện để giặt 
thảm, thảm, nệm chùi chân, chổi, máy hút bụi, giẻ lau để làm sạch, máy rửa bát, miếng cọ 
rửa dùng cho nhà bếp, chế phẩm dùng để rửa bát đĩa, máy hút bụi, các chế phẩm và các 
chất sử dụng cho giặt là quần áo, máy giặt, thiết bị sấy, bàn là, túi dùng để giặt hàng dệt 
kim, găng tay để giặt, thuốc diệt cỏ, chế phẩm để diệt ấu trùng, chế phẩm diệt chuột, dụng 
cụ bắt ruồi, bẫy côn trùng, bẫy chuột, chất bôi trơn dùng cho giầy, dụng cụ đánh xi giày, 
kem đánh giày, xi dùng cho thợ giày, máy đánh giày, thực phẩm (cụ thể là rau, củ, quả, 
thịt, cá các loại tươi hoặc được bảo quản, chế biến, phơi khô hoặc nấu chín), bánh kẹo, bột 
và chế phẩm làm từ ngũ cốc, các loại đồ uống (đồ uống từ sữa, đồ uống trên cơ sở socola, 
đồ uống trên cơ sở cà phê, socola, cà phê, ca cao, trà ướp lạnh, trà, đồ uống cho vật nuôi 
trong nhà, bia, đồ uống không có cồn, nước táo lên men, không có cồn, nước ép trái cây, 
đồ uống có cồn), đồ gia vị, đồ gia dụng (cụ thể là lò nướng bánh mỳ, dụng cụ nẩu nướng 
dùng điện, lò nướng, vỉ nướng, ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bếp 
điện, máy phân phối nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, nồi lẩu điện, máy nướng 
bánh xăng - đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, 
máy xay cháo, máy xay bột, máy nhào bột, máy cắt bánh mì, máy chế biến thức ăn dùng 
điện, máy là, bơ, máy khử độc, máy hút mùi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh 
khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi, máy tạo độ ẩm, máy 
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may mini, máy khâu tay mini, máy vắt sổ, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát 
điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi chảo, cốc, chén, ấm trà, đồ chứa đựngdùng cho nhà 
bếp, dụng cụ trộn trong nhà bếp, hệ thống và thiết bị nấu nướng, bàn chải, kem đánh răng, 
xà phòng, nước tắm, dầu gội đầu, chất tẩy rửa vệ sinh, giá đỡ nến, nến, hoa giả, hoa khô 
dùng để trang trí, hoa tự nhiên, đèn gắn trên trần nhà, tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí, 
đồ gốm dùng cho mục đích gia dụng, dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng, hộp đựng đồ 
may vá, sợi và chỉ để khâu, giá treo quần áo, móc áo, bóng đèn điện, dây điện, công tắc 
điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, đầu nối ống 
điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, 
kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, cái ngắt điện tự động, chấn lưu điện, thiết 
bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, dây dẫn điện, bộ nối điện, chuông 
cửa điện, phích cắm ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác), đồ trang trí, quần áo, giày, dép, 
đồ đi chân, mũ nón, đồ đội đầu, ô và dù, áo váy, găng tay, bít tất, kính đeo mắt, túi xách, 
vali, túi thể thao, hàng dệt may, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ trang sức, vàng, bạc, nước hoa, 
dụng cụ thể thao, thiết bị làm đẹp, phụ kiện cho tóc (cụ thể là chất dính dùng để gắn tóc 
giả, chế phẩm nhuộm tóc, nước xức tóc, keo xịt tóc, chế phẩm uốn tóc, chế phẩm dược để 
kích thích mọc tóc, máy uốn tóc, máy hấp tóc, nơ cài tóc, tóc giả, dải băng để buộc tóc, 
lược để chải tóc, cặp tóc), chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm chứa thuốc để tắm, muối 
dùng cho nước khoáng để tắm, bọt tắm, xịt khử mùi cơ thể, dầu xả tóc, dụng cụ âm nhạc 
(cụ thể là loa, loa phóng thanh, ống dẫn âm thanh, bộ khuyếch đại âm thanh, thiết bị làm 
sạch đĩa ghi âm thanh, cáp âm thanh, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, đĩa ghi 
âm thanh, kèn túi, sáo tre, đàn thùng, đàn phong cầm, cây vĩ cầm dùng cho nhạc cụ, kèn 
trompet, hộp dùng cho nhạc cụ, kèn clarinet, đàn côngxeetina, trống (nhạc cụ), sáo, dùi 
trống, cồng chiêng, đàn ghita, đàn acmônica, đàn hạc, đàn lia, đàn măng- đo- kin, giá để 
bản nhạc, hộp nhạc, đàn piano, đàn oóc gan, trống cơm, dàn viôlông, mộc cầm), thiết bị y 
tế, đồ nội thất (cụ thể là bàn, ghế, gường, tủ, sập, gụ, kệ gỗ, kệ ti vi, bộ bàn ăn bộ bàn trà, 
tủ giầy), rèm, mành, chăn, ga, gối, đệm, văn phòng phẩm (cụ thể là sách vở, sổ, phong bì, 
băng dính, dập ghim, giấy in, kéo, dao rọc giấy, thước kẻ, bút, keo dán, hồ dán, giấy nhớ, 
túi đựng hồ sơ, kẹp chữ A, file tài liệu, giấy than, danh thiếp, hộp đựng con dấu (đóng 
dấu), kẹp cho văn phòng, hộp mực dấu, lịch để bàn, lịch treo tường, lịch tay, pin, màu 
nước dùng để vẽ, bàn để vẽ, tập giấy vẽ) hàng điện tử (cụ thể là máy quay phim, máy thu 
thanh và thu hình, ti vi, phụ kiện của ti vi, máy đọc băng cát sét và phụ kiện kèm theo, dàn 
âm thanh và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, bộ khuyếch đại âm thanh, 
micro, ổn áp, tai nghe nhạc, máy vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu, máy in (dùng cho máy 
tính), thiết bị đầu cuối, bàn phím, con chuột dùng cho máy vi tính, màn hình, mô đem, ổ 
băng từ, thẻ nhớ và bộ nhớ, bảng mạch nhớ, chíp nhớ, phần mềm máy vi tính), đồ dùng 
bằng giấy (cụ thể là giấy vệ sinh; túi giấy hình nón, túi giấy hình phễu, túi mua hàng, đồ 
chứa đựng bằng giấy dùng cho nhà bếp, đồ chứa kem bằng giấy, khăn giấy được ngâm, 
tẩm nước thơm, khăn giấy dùng để tẩy trang, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, khăn ăn 
bằng giấy, đĩa giấy, khăn lau mặt bằng giấy, đồ bọc quần áo, túi giấy hình nón, túi giấy 
hình phễu, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo), đồ điện máy (cụ thể là lò vi sóng, bình nóng 
lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, tủ sấy bằng năng lượng mặt trời, điều hòa 
không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ lạnh, tủ bảo quản thực phẩm, tủ 
làm mát thực phẩm), máy bay, ô tô, xe máy, xe đạp, thiết bị viễn thông (cụ thể là điện 
thoại để bàn, điện thoại di động, điện thoại không dây, dây điện thoại, bộ thiết bị điện 
thoại vô tuyến), đồng hồ và các phụ kiện kèm theo, bộ máy đồng hồ, dụng cụ đo thời 
gian, bộ quần áo lặn, la bàn, thiết bị đo áp suất, thiết bị thở dùng để bơi lặn, mặt nạ của 
thợ lặn, dây đai dùng cho thợ lặn, thiết bị đo dùng ở biển, mũ tắm, quần áo bơi, chân nhái 
để bơi, phao bơi, máy nông nghiệp (cụ thể là máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm), 
bình phun thuốc sâu phục vụ nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, hàng 
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thủ công mỹ nghệ (cụ thể là đồ gốm sứ dùng để trang trí, đồ mây tre đan dùng để trang 
trí, đồ gỗ dùng để trang trí, sản phẩm bằng vải dùng để trang trí), vật liệu xây dựng (cụ 
thể là dầu để tách tháo khuôn cốp pha, dầu dung để tách cốp pha, tấm kim loại cho xây 
dựng, rầm kim loại dùng trong xây dựng; khung kim loại dùng cho xây dựng, vật liệu gia 
cố bằng kim loại dùng cho xây dựng, tấm panen xây dựng bằng kim loại, lớp phủ bằng 
kim loại cho xây dựng và công trình xây dựng, mái che tường bằng kim loại cho các công 
trình xây dựng, vật liệu ốp lát bằng kim loại, tấm đúc cho xây dựng, cột trụ bằng kim loại 
cho xây dựng, cổng vòm bằng kim loại cho xây dựng vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim 
loại, hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng, xi măng amiăng, kính xây dựng, vật 
liệu xây dựng không bằng kim loại, gỗ xây dựng, đá để xây dựng, cấu kiện xây dựng bằng 
bê tông), thiết bị dụng cụ khoa học (cụ thể là thiết bị và dung cụ nghiên cứu khoa học 
dùng trong phòng thí nghiệm, thiết bị và dụng cụ điều khiển tàu thuỷ như. thiết bị và dụng 
cụ đo lường và truyền lệnh, thước đo góc). 

 

 
(210) 4-2014-14388 (220) 24.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ 
(731) JED INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
325 Waterfront Drive, Omar Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickham's Cay, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh siêu thị và dịch vụ bán buôn bán lẻ tất cả các mặt hàng bao 
gồm những hàng hóa sau đây: máy và máy công cụ (cụ thể là trục cho máy, ổ bi, ống nồi 
hơi, lưỡi đục dùng cho máy, trục khuỷu, trục quay, công cụ cắt), xăng dầu, dầu mỡ công 
nghiệp (cụ thể là dầu nhờn, mỡ để bôi trơn, dầu động cơ, dầu mazut), chế phẩm làm sạch, 
chế phẩm làm thơm không khí, két sắt an toàn, đồ dùng cho trẻ em (cụ thể là xe đẩy, địu, 
giường cũi, chậu tắm, bình sữa, núm vú giả, đồ chơi, khăn tã), máy và thiết bị điện để giặt 
thảm, thảm, nệm chùi chân, chổi, máy hút bụi, giẻ lau để làm sạch, máy rửa bát, miếng cọ 
rửa dùng cho nhà bếp, chế phẩm dùng để rửa bát đĩa, máy hút bụi, các chế phẩm và các 
chất sử dụng cho giặt là quần áo, máy giặt, thiết bị sấy, bàn là, túi dùng để giặt hàng dệt 
kim, găng tay để giặt, thuốc diệt cỏ, chế phẩm để diệt ấu trùng, chế phẩm diệt chuột, dụng 
cụ bắt ruồi, bẫy côn trùng, bẫy chuột, chất bôi trơn dùng cho giầy, dụng cụ đánh xi giày, 
kem đánh giày, xi dùng cho thợ giày, máy đánh giày, thực phẩm (cụ thể là rau, củ, quả, 
thịt, cá các loại tươi hoặc được bảo quản, chế biến, phơi khô hoặc nấu chín), bánh kẹo, bột 
và chế phẩm làm từ ngũ cốc, các loại đồ uống (đồ uống từ sữa, đồ uống trên cơ sở socola, 
đồ uống trên cơ sở cà phê, socola, cà phê, ca cao, trà ướp lạnh, trà, đồ uống cho vật nuôi 
trong nhà, bia, đồ uống không có cồn, nước táo lên men, không có cồn, nước ép trái cây, 
đồ uống có cồn), đồ gia vị, đồ gia dụng (cụ thể là lò nướng bánh mỳ, dụng cụ nẩu nướng 
dùng điện, lò nướng, vỉ nướng, ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bếp 
điện, máy phân phối nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, nồi lẩu điện, máy nướng 
bánh xăng - đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, 
máy xay cháo, máy xay bột, máy nhào bột, máy cắt bánh mì, máy chế biến thức ăn dùng 
điện, máy là, bơ, máy khử độc, máy hút mùi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh 
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khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi, máy tạo độ ẩm, máy 
may mini, máy khâu tay mini, máy vắt sổ, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát 
điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi chảo, cốc, chén, ấm trà, đồ chứa đựngdùng cho nhà 
bếp, dụng cụ trộn trong nhà bếp, hệ thống và thiết bị nấu nướng, bàn chải, kem đánh răng, 
xà phòng, nước tắm, dầu gội đầu, chất tẩy rửa vệ sinh, giá đỡ nến, nến, hoa giả, hoa khô 
dùng để trang trí, hoa tự nhiên, đèn gắn trên trần nhà, tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí, 
đồ gốm dùng cho mục đích gia dụng, dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng, hộp đựng đồ 
may vá, sợi và chỉ để khâu, giá treo quần áo, móc áo, bóng đèn điện, dây điện, công tắc 
điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, đầu nối ống 
điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, 
kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, cái ngắt điện tự động, chấn lưu điện, thiết 
bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, dây dẫn điện, bộ nối điện, chuông 
cửa điện, phích cắm ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác), đồ trang trí, quần áo, giày, dép, 
đồ đi chân, mũ nón, đồ đội đầu, ô và dù, áo váy, găng tay, bít tất, kính đeo mắt, túi xách, 
vali, túi thể thao, hàng dệt may, dược phẩm, mỹ phẩm, đồ trang sức, vàng, bạc, nước hoa, 
dụng cụ thể thao, thiết bị làm đẹp, phụ kiện cho tóc (cụ thể là chất dính dùng để gắn tóc 
giả, chế phẩm nhuộm tóc, nước xức tóc, keo xịt tóc, chế phẩm uốn tóc, chế phẩm dược để 
kích thích mọc tóc, máy uốn tóc, máy hấp tóc, nơ cài tóc, tóc giả, dải băng để buộc tóc, 
lược để chải tóc, cặp tóc), chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm chứa thuốc để tắm, muối 
dùng cho nước khoáng để tắm, bọt tắm, xịt khử mùi cơ thể, dầu xả tóc, dụng cụ âm nhạc 
(cụ thể là loa, loa phóng thanh, ống dẫn âm thanh, bộ khuyếch đại âm thanh, thiết bị làm 
sạch đĩa ghi âm thanh, cáp âm thanh, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, đĩa ghi 
âm thanh, kèn túi, sáo tre, đàn thùng, đàn phong cầm, cây vĩ cầm dùng cho nhạc cụ, kèn 
trompet, hộp dùng cho nhạc cụ, kèn clarinet, đàn côngxeetina, trống (nhạc cụ), sáo, dùi 
trống, cồng chiêng, đàn ghita, đàn acmônica, đàn hạc, đàn lia, đàn măng- đo- kin, giá để 
bản nhạc, hộp nhạc, đàn piano, đàn oóc gan, trống cơm, dàn viôlông, mộc cầm), thiết bị y 
tế, đồ nội thất (cụ thể là bàn, ghế, gường, tủ, sập, gụ, kệ gỗ, kệ ti vi, bộ bàn ăn bộ bàn trà, 
tủ giầy), rèm, mành, chăn, ga, gối, đệm, văn phòng phẩm (cụ thể là sách vở, sổ, phong bì, 
băng dính, dập ghim, giấy in, kéo, dao rọc giấy, thước kẻ, bút, keo dán, hồ dán, giấy nhớ, 
túi đựng hồ sơ, kẹp chữ A, file tài liệu, giấy than, danh thiếp, hộp đựng con dấu (đóng 
dấu), kẹp cho văn phòng, hộp mực dấu, lịch để bàn, lịch treo tường, lịch tay, pin, màu 
nước dùng để vẽ, bàn để vẽ, tập giấy vẽ) hàng điện tử (cụ thể là máy quay phim, máy thu 
thanh và thu hình, ti vi, phụ kiện của ti vi, máy đọc băng cát sét và phụ kiện kèm theo, dàn 
âm thanh và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, bộ khuyếch đại âm thanh, 
micro, ổn áp, tai nghe nhạc, máy vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu, máy in (dùng cho máy 
tính), thiết bị đầu cuối, bàn phím, con chuột dùng cho máy vi tính, màn hình, mô đem, ổ 
băng từ, thẻ nhớ và bộ nhớ, bảng mạch nhớ, chíp nhớ, phần mềm máy vi tính), đồ dùng 
bằng giấy (cụ thể là giấy vệ sinh; túi giấy hình nón, túi giấy hình phễu, túi mua hàng, đồ 
chứa đựng bằng giấy dùng cho nhà bếp, đồ chứa kem bằng giấy, khăn giấy được ngâm, 
tẩm nước thơm, khăn giấy dùng để tẩy trang, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, khăn ăn 
bằng giấy, đĩa giấy, khăn lau mặt bằng giấy, đồ bọc quần áo, túi giấy hình nón, túi giấy 
hình phễu, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo), đồ điện máy (cụ thể là lò vi sóng, bình nóng 
lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, tủ sấy bằng năng lượng mặt trời, điều hòa 
không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ lạnh, tủ bảo quản thực phẩm, tủ 
làm mát thực phẩm), máy bay, ô tô, xe máy, xe đạp, thiết bị viễn thông (cụ thể là điện 
thoại để bàn, điện thoại di động, điện thoại không dây, dây điện thoại, bộ thiết bị điện 
thoại vô tuyến), đồng hồ và các phụ kiện kèm theo, bộ máy đồng hồ, dụng cụ đo thời 
gian, bộ quần áo lặn, la bàn, thiết bị đo áp suất, thiết bị thở dùng để bơi lặn, mặt nạ của 
thợ lặn, dây đai dùng cho thợ lặn, thiết bị đo dùng ở biển, mũ tắm, quần áo bơi, chân nhái 
để bơi, phao bơi, máy nông nghiệp (cụ thể là máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm), 
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bình phun thuốc sâu phục vụ nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, hàng 
thủ công mỹ nghệ (cụ thể là đồ gốm sứ dùng để trang trí, đồ mây tre đan dùng để trang 
trí, đồ gỗ dùng để trang trí, sản phẩm bằng vải dùng để trang trí), vật liệu xây dựng (cụ 
thể là dầu để tách tháo khuôn cốp pha, dầu dung để tách cốp pha, tấm kim loại cho xây 
dựng, rầm kim loại dùng trong xây dựng; khung kim loại dùng cho xây dựng, vật liệu gia 
cố bằng kim loại dùng cho xây dựng, tấm panen xây dựng bằng kim loại, lớp phủ bằng 
kim loại cho xây dựng và công trình xây dựng, mái che tường bằng kim loại cho các công 
trình xây dựng, vật liệu ốp lát bằng kim loại, tấm đúc cho xây dựng, cột trụ bằng kim loại 
cho xây dựng, cổng vòm bằng kim loại cho xây dựng vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim 
loại, hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng, xi măng amiăng, kính xây dựng, vật 
liệu xây dựng không bằng kim loại, gỗ xây dựng, đá để xây dựng, cấu kiện xây dựng bằng 
bê tông), thiết bị dụng cụ khoa học (cụ thể là thiết bị và dung cụ nghiên cứu khoa học 
dùng trong phòng thí nghiệm, thiết bị và dụng cụ điều khiển tàu thuỷ như. thiết bị và dụng 
cụ đo lường và truyền lệnh, thước đo góc). 

 

 
(210) 4-2014-14396 (220) 24.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Grande  (VN)

Số 129 Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại.  
 

Nhóm 08: Dao; mài dao; thìa; dĩa; chày; cối. 
 

Nhóm 11: Đèn trang trí (đèn chiếu sáng); thiết bị tắm hơi; bồn tắm; quạt gió của ống 
khói; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị sưởi ấm chạy bằng điện. 

 

Nhóm 20: Đồ nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ để ti vi làm bằng gỗ; giá để bát đĩa; kệ 
đựng chén; kệ đựng gia vị. 

 

Nhóm 21: Nồi áp suất (không dùng điện); chảo để rán; xoong hầm thịt; bát (bát to); ấm 
đun nước; đũa ăn. 

 

 
(210) 4-2014-14400 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc tế B&B 

Việt Nam   (VN) 

B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; băng vệ sinh; tã lót [tã trẻ em]; quần lót vệ sinh, vật thấm hút 
dùng cho người không kiềm chế được; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, 
nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; tã giấy 
các loại; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc bằng xenlulo.  
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Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em bằng giấy, khăn giấy dùng đề tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 
lau bằng giấy. 

 

Nhóm 24: Tấm gạc [vải vóc], miếng gạc [bằng vải]; khăn vải để tẩy trang, khăn tắy trang 
[bằng vải] ;khăn ăn bằng vải dệt, vải flanen dùng để vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng vải; 
khăn lạnh cao cấp bằng vải; vải không dệt.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập, khăn 
mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt tóc, máy rửa bình sữa; thông tin thương mại và 
tư vấn tiêu dùng.[cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-14401 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế B&B 

Việt Nam   (VN) 

B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; băng vệ sinh; tã lót [tã trẻ em]; quần lót vệ sinh, vật thấm hút 
dùng cho người không kiềm chế được; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, 
nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; tã giấy 
các loại; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc bằng xenlulo.  

 

Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 
lau bằng giấy. 

 

Nhóm 24: Tấm gạc [vải vóc], miêng gạc [băng vải]; khăn vải để tẩy trang, khăn tẩy trang 
[băng vải] ; khăn ăn bằng vải dệt, vải flanen dùng để vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng vải; 
khăn lạnh cao cấp bằng vải; vải không dệt.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập, khăn 
mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt tóc, máy rửa bình sữa; thông tin thương mại và 
tư vấn tiêu dùng  [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-14402 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc tế B&B 

Việt Nam   (VN) 

B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; băng vệ sinh; tã lót [tã trẻ em]; quần lót vệ sinh, vật thấm hút 
dùng cho người không kiềm chế được; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, 
nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; tã giấy 
các loại; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc bằng xenlulo.  
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Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 
lau bằng giấy.  

 

Nhóm 24: Tấm gạc [vải vóc], miếng gạc [băng vải]; khăn vải để tẩy trang, khăn tẩy trang 
[băng vải] ; khăn ăn bằng vải dệt, vải flanen dùng để vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng vải; 
khăn lạnh cao cấp bằng vải; vải không dệt.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập, khăn 
mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt tóc, máy rửa bình sữa; thông tin thương mại và 
tư vấn tiêu dùng  [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-14403 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế B&B 

Việt Nam   (VN) 

B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; băng vệ sinh; tã lót [tã trẻ em]; quần lót vệ sinh, vật thấm hút 
dùng cho người không kiềm chế được; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, 
nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; tã giấy 
các loại; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc bằng xenlulo.  

 

Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 
lau bằng giấy.  

 

Nhóm 24: Tấm gạc [vải vóc], miếng gạc [băng vải]; khăn vải để tẩy trang, khăn tẩy trang 
[băng vải] ; khăn ăn bằng vải dệt, vải flanen dùng để vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng vải; 
khăn lạnh cao cấp bằng vải; vải không dệt.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập, khăn 
mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt tóc, máy rửa bình sữa; thông tin thương mại và 
tư vấn tiêu dùng  [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-14404 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc tế B&B 

Việt Nam   (VN) 

B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; băng vệ sinh; tã lót [tã trẻ em]; quần lót vệ sinh, vật thấm hút 
dùng cho người không kiềm chế được; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, 
nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; tã giấy 
các loại; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc bằng xenlulo.  
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Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 
lau bằng giấy.  

 

Nhóm 24: Tấm gạc [vải vóc], miếng gạc [băng vải]; khăn vải để tẩy trang, khăn tẩy trang 
[băng vải] ; khăn ăn bằng vải dệt, vải flanen dùng để vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng vải; 
khăn lạnh cao cấp bằng vải; vải không dệt. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập, khăn 
mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt tóc, máy rửa bình sữa; thông tin thương mại và 
tư vấn tiêu dùng  [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-14405 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc tế B&B 

Việt Nam   (VN) 

B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; băng vệ sinh; tã lót [tã trẻ em]; quần lót vệ sinh, vật thấm hút 
dùng cho người không kiềm chế được; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, 
nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; tã giấy 
các loại; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc bằng xenlulo.  

 

Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 
lau bằng giấy.   

 

Nhóm 24: Tấm gạc [vải vóc], miếng gạc [băng vải]; khăn vải để tẩy trang, khăn tẩy trang 
[băng vải] ; khăn ăn bằng vải dệt, vải flanen dùng để vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng vải; 
khăn lạnh cao cấp bằng vải; vải không dệt.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập, khăn 
mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt tóc, máy rửa bình sữa; thông tin thương mại và 
tư vấn tiêu dùng  [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-14422 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.9; 26.4.4 
(591) Trắng, Xanh da trời 
(731) Công ty TNHH điện tử và 

thương mại dịch vụ Đại Việt  

(VN) 

Km19+500, quốc lộ 5A, xã Giai Phạm, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 09: Camera; chuông cửa điện; thiết bị âm thanh báo động; thiết bị chữa cháy 
(miệng ống vòi rồng); thiết bị an ninh dùng cho hệ thống siêu thị, quốc phòng; thiết bị âm 
thanh báo động.  

 

Nhóm 35: Mua bán: camera, các thiết bị âm thanh, thiết bị an ninh, thiết bị chữa cháy, 
phần mềm máy tính, thiết bị dùng cho hội nghị truyền hình.  

 

 
(210) 4-2014-14425 (220) 25.06.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A19.13.15; A1.1.10; 26.1.2; 24.15.21 

(591) Trắng, đen, xanh dương, lam, vàng, cam, 
đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

IN DI CO  (VN) 

7 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Băng keo cá nhân (dùng trong y tế). 
 

 
(210) 4-2014-14448 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá, đỏ 
(731) Công ty TNHH mỹ thuật - kiến 

trúc LEDADESIGN   (VN) 

55 đường 56, phường 14, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ 
thuật; điêu khắc. 

 

 
(210) 4-2014-14450 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.4 
(731) Công ty TNHH IST SPORT  (VN)

19 đường 18, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mặt nạ để lặn. 
 

Nhóm 25: Quần bơi, giày cao cổ dùng cho thể thao.  
 

Nhóm 28: Chân nhái để bơi, phao để tắm và bơi, phao bơi, áo phao. 
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(210) 4-2014-14474 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) GUANGZHOU COCOME COSMETICS 

CO., LTD   (CN) 

Room 6008, No.685 South Baiyun 

Dadao, Baiyun District, Guangzhou, 

Guangdong, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm (mỹ phẩm); vật liệu mài mòn; sữa làm sạch dùng cho mục đích 

vệ sinh; móng (tay chân) giả; chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm làm sạch; sáp đánh 

bóng; bộ mỹ phẩm; chế phẩm tẩy nước sơn móng; nước sơn móng.  
 

 
(210) 4-2014-14484 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) A5.5.22; 3.13.1; A3.13.24 

(591) Đỏ, hồng, đen 

(731) Nguyễn Thị Đoan Trang  (VN)

115b Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem trắng da, sữa rửa mặt, bột tắm trắng (mỹ phẩm), bột tẩy tế bào chết (mỹ 

phẩm), dung dịch dưỡng trắng toàn thân (mỹ phẩm), mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán kem trắng da, sữa rửa mặt, bột tắm trắng, bột tẩy tế bào chết, dung 

dịch dưỡng trắng toàn thân, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14487 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; A25.7.22 

(591) Đen, trắng, đỏ, cam 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Đông Dương   (VN) 

Số 10 Hàng Mắm, phường Lý Thái Tổ, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cửa 

hàng bán lẻ đồ lưu niệm cho khách du lịch; in ấn; mua bán đồ thủ công mỹ nghệ; mua 

bán quà lưu niệm. 
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(210) 4-2014-14493 (220) 25.06.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.8
(591) Ghi, xanh dương, xanh lá cây, đỏ
(731) TELEVISION BROADCAST LIMITED  

(HK) 
TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung 
Kwan O Industrial Esate, Kowloon, 
Hong Kong 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính được cung cấp trên Internet; ấn phẩm điện tử trực tuyến 

(có thể được tải về từ internet hoặc trên một mạng máy tính hoặc một cơ sở dữ liệu máy 
tính); máy tính, phần cứng và phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị và 
công cụ khảo sát, điện, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đong, đo, báo hiệu; thiết bị 
và công cụ dùng để ghi chép, tiếp nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, hình ảnh, 
và/hoặc âm thanh; điện thoại, máy nhắn tin, điện thoại di động, máy fax; thiết bị và công 
cụ dùng để hiển thị và/hoặc in ra dữ liệu, thông tin, hình ảnh; dụng cụ chứa dữ liệu từ, đĩa 
ghi âm; băng video, đài cát-sét, đĩa nén, đĩa mềm, đĩa CD và DVD; thiết bị xử lý dữ liệu; 
phần mềm máy tính để trình duyệt và/hoặc tìm kiếm dữ liệu, hoặc cho phép trình duyệt 
và/hoặc tìm kiếm trên một mạng máy tính hoặc mạng internet; thẻ, dây, đĩa và các thiết bị 
bán dẫn mang chương trình máy tính; thiết bị, dụng cụ, mạng lưới và mạch viễn thông, cụ 
thể là dây cáp (dành cho mục đích viễn thông), thiết bị dây cáp (dành cho mục đích viễn 
thông), sợi quang học (dành cho mục đích viễn thông), thiết bị và mạch truyền thông 
quang học (dành cho mục đích viễn thông); dụng cụ và phần mềm dùng để giao tiếp với 
mạng máy tính và mạng lưới toàn cầu; phần mềm máy tính dùng để kết nối người sử dụng 
mạng máy tính để thiết kế web trên mạng lưới toàn cầu; phần cứng và phần mềm máy tính 
dùng để quản lý cơ sở dữ liệu; phần cứng và phần mềm máy tính dùng để giải nén phương 
tiện truyền thông kỹ thuật số; dụng cụ, máy móc và thiết bị hình ảnh và âm thanh; thiết bị 
mã hóa và giải mã tín hiệu; hộp giải mã tín hiệu; điều khiển từ xa; chảo vệ tinh; hệ thống 
phát thanh truyền hình vệ tinh kỹ thuật số, cụ thể là, máy thu, máy phát và ăng-ten phát 
sóng vệ tinh; máy thu tín hiệu a-na-log và tín hiệu kỹ thuật số vệ tinh; thiết bị và công cụ 
để truyền dữ liệu, truyền tin hiệu vệ tinh và viễn thông; thiết bị và công cụ dùng cho tivi 
ăng ten; thiết bị thu tín hiệu kỹ thuật số vệ tinh; hệ thống kỹ thuật số vệ tinh; thiết bị 
truyền thông tin vệ tinh; phần mềm ứng dụng đa phương tiện cho phép chia sẻ nội dung 
đa phương tiện và ý kiến giữa người sử dụng.   

 
Nhóm 16: Giấy, bìa cát-tông; ấn phẩm; ảnh chụp; văn phòng phẩm; vật liệu bằng chất dẻo 
dùng để báo gói (không được xếp vào trong các nhóm khác); lịch, sách, ca ta lô, bưu 
thiếp, áp phích, biểu ngữ, tạp chí xuất bản định kỳ, xuất bản phẩm dạng in, báo và tạp chí; 
thiệp chúc mừng; giấy gói và vật liệu đóng gói; túi đựng (bằng giấy và chất dẻo) và phong 
bì; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ, dụng cụ đánh dấu trang sách; cuốn nhật ký; tập 
đựng hồ sơ, tài liệu; tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; đồ trang tri bằng giấy 
và/hoặc bìa các tông; cuốn sổ bỏ túi; tập sách (sổ) có chữ ký (chữ viết) lưu niệm; tệp chứa 
giấy tờ; nhãn dán [văn phòng phẩm]; tập tài liệu; phong bao lì xì; tờ in rời dùng cho băng 
video, đĩa VCD/đĩa DVD, đĩa hình, đĩa lase (không có nội dung); thẻ làm việc, dây đeo cổ 
(dùng để đeo thẻ làm việc, không phải là trang sức), bao đựng thẻ căn cước. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xúc tiến, tiếp thị và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ này; dịch vụ điểm tin; dịch vụ thông tin kinh doanh; dịch vụ phổ biến các tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ cập nhật các tài liệu quảng cáo; dịch vụ công bố các tài liệu công khai; 
dịch vụ cho thuê và/hoặc bán không gian quảng cáo; dịch vụ cho thuê và/hoặc bán thời 
gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; đại lý quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ cập nhật các tài liệu quảng cáo và biên soạn các quảng cáo để sử dụng 
trực tuyến hoặc hình thức khác; dịch vụ hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; dịch vụ xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ lưu trữ dữ liệu bằng máy tính và tìm kiếm dữ 
liệu ở dạng tác phẩm văn bản kỹ thuật số, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, và video; dịch vụ 
trả lời điện thoại; dịch vụ quản lý nhân sự; dịch vụ đặt hàng; dịch vụ cung cấp thông tin 
kinh doanh qua mạng Internet; dịch vụ thư ký; dịch vụ cung cấp thông tin thống kê liên 
quan đến phát thanh truyền hình và xuất bản thông tin kinh doanh bao gồm thông tin khán 
giả, số người sử dụng, chi phí, số lưu thông và dữ liệu quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển 
lãm cho các mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; 
dịch vụ tư vấn (liên quan đến kinh doanh, quản lý kinh doanh); dịch vụ chuẩn bị các báo 
cáo liên quan đến phát thanh truyền hình và xuất bản thông tin kinh doanh bao gồm số 
người xem các chương trình truyền hình theo dõi thông qua các kênh truyền hình, thông 
qua trang web chính thức, thông qua trực tuyến, truyền hình đồng thời (simulcast), nhận 
thức khán giả của trang web chính thức và các ứng dụng điện thoại di động; dịch vụ cung 
cấp thông tin, quản lý và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình, bao gồm cụ thể là, tải lên, chụp, đăng lên, trình chiếu, vận 
hành, thông lượng, quan sát, duyệt trước, hiển thị, đánh dấu, xuất bản cá nhân, chia sẻ, 
thao tác, phân phối, xuất bản và/hoặc tái tạo dữ liệu, nội dung đa phương tiện, video, 
phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, 
nội dung âm thanh, và thông tin thông qua ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng 
thông tin liên lạc khác có thể tải được trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và 
các thiết bị cầm tay; dịch vụ gửi, thu thập và truyền tải tin nhắn, dữ liệu, các phương tiện 
điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò 
chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông qua ứng 
dụng phần mềm trên internet và các mạng có thể tải được trên điện thoại di động, máy 
tính bảng, máy tính và các thiết bị cầm tay; dịch vụ mạng truyền thông liên lạc điện tử; 
dịch vụ mạng viễn thông; dịch vụ truyền hình, truyền tải và tiếp nhận thông tin video và 
âm thanh bằng cáp, dây dẫn, cáp quang, vệ tinh hoặc tín hiệu kỹ thuật số; dịch vụ truyền 
tải tin tức và các thông tin khác thông qua phương tiện truyền hình; dịch vụ truyền tải dữ 
liệu video; dịch vụ truyền tải thông tin video và âm thanh thông qua cơ sở hạ tầng viễn 
thông cố định được thực hiện trên một mạng an toàn khép kín sử dụng giao thức IP; dịch 
vụ truyền tải thông tin video và âm thanh thông qua mạng máy tính toàn cầu bao gồm các 
mạng lưới liên kết tương tác sử dụng giao thức căn bản bao gồm nhưng không giới hạn 
mạng lưới toàn cầu và tất cả mạng viễn thông và công nghệ liên quan; truyền tải thông tin 
video và âm thanh qua Internet mà không có một hệ thống điều hành đa nhiệm kiểm soát 
hoặc phân phối nội dung ("OTT"); dịch vụ viễn thông tương tác và truyền hình, dịch vụ 
truyền tải video theo yêu cầu, dịch vụ truyền hình cáp theo thuê bao; dịch vụ xem dữ liệu; 
dịch vụ truyền hình di động, dịch vụ phát thanh truyền hình trên nền web; dịch vụ truyền 
hình giao thức internet; dịch vụ truyền hình internet; dịch vụ truyền hình ứng dụng đa 
phương tiện (OTT); dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các phần mềm không cho tải 
xuống để đăng lên, tải xuống, chụp, đưa lên, biên tập, vận hành, thông lượng, quan sát, 
duyệt trước, hiển thị, đánh dấu, xuất bản cá nhân, chia sẻ, thao tác, phân phối, xuất bản 
và/hoặc tái tạo dữ liệu, nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn 
bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông 
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tin thông qua ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng thông tin liên lạc; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập vào các phần mềm không thể tải được để cho phép cung cấp dữ 
liệu, nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò 
chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông qua 
internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp truy cập để cho phép các nhà cung 
cấp nội dung dÓ theo dõi nội dung đa phương tiện; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 
liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu và cơ sở dữ liệu thiết bị cầm tay trên các mạng 
truyền thông toàn cầu để tìm kiếm và lấy thông tin, dữ liệu và tài nguyên sẵn có trên máy 
tính và mạng truyền thông khác; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và hướng dẫn liên 
quan đến các dịch vụ nói trên; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính trên 
mạng máy tính toàn cầu và cơ sở dữ liệu của các thiết bị cầm tay trên mạng toàn cầu để 
tìm kiếm, truy lại thông tin dữ liệu và nguồn dữ liệu sẵn có trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ liên quan đến việc sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình 
bao gồm nhưng không giới hạn ở kịch, hài kịch tình huống, các buổi biểu diễn đa dạng, 
chương trình giáo dục, thông tin giải trí và văn hóa cũng như điện ảnh; dịch vụ sản xuất và 
phân phối chương trình truyền hình, chương trình nghe nhìn và truyền thanh, chương trình 
truyền hình, phim truyện, truyền hình tương tác, giải trí tương tác và cạnh tranh; giải trí và 
thông tin giải trí cung cấp thông qua phương tiện truyền thông tương tác điện tử và kỹ 
thuật số; dịch vụ kỹ thuật số video và video sản xuất phim; phân phối và cho thuê phương 
tiện truyền thông điện tử, đĩa ghi, đĩa nén âm thanh và video, đĩa CD, đĩa lase, đĩa 
VCD/đĩa DVD và băng có chứa các chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí và giáo dục, 
cung cấp các trò chơi trực tuyến và cuộc thi; cung cấp thông tin liên quan đến trương trình 
giáo dục, giải trí, tin tức, trò chơi, âm nhạc, phim ảnh, hài kịch, truyền hình và diễn viên, 
thông tin cá nhân của các ngôi sao, đào tạo, giải trí, thể thao, hoạt động xã hội và văn hóa 
thông qua Internet và các mạng thông tin khác trên điện thoại di động, máy tính bảng, 
máy tính và thiết bị cầm tay; dịch vụ cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không cho 
tải về) từ Internet và các mạng thông tin liên lạc khác; sắp xếp và tổ chức các sự kiện âm 
nhạc, giáo dục, thể thao và văn hóa, triển lãm và các cuộc thi; tổ chức và trình bày các 
buổi biểu diễn sân khấu trực tiếp; sắp xếp và tiến hành hội nghị và triển lãm; dịch vụ đào 
tạo cho các dịch vụ nêu trên; dịch vụ giáo dục, đào tạo và hướng dẫn liên quan đến dịch 
vụ khách hàng và quản lý quan hệ khách hàng; đào tạo thực tế và biểu diễn, sắp xếp và tổ 
chức các hội nghị, hội thảo và các khóa học đào tạo (tất cả liên quan đến dịch vụ khách 
hàng và quản lý quan hệ khách hàng); chỉnh sửa, thao tác và xuất bản và/hoặc tái tạo dữ 
liệu, nội dung đa phương tiện, video, phim, hình ảnh, văn bản, trò chơi, nội dung do người 
dùng tạo, nội dung âm thanh, và các thông tin thông qua ứng dụng phần mềm trên 
Internet và các mạng truyền thông khác tải về trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy 
tính và thiết bị cầm tay; phân phôi các phim thông qua ứng dụng phần mềm trên Internet 
và các mạng thông tin liên lạc khác tải về trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy 
tính và thiết bị cầm tay. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ thiết kế theo bản vẽ và 
theo ủy thác, tất cả cho việc biên soạn của các trang web trên Internet; dịch vụ máy tính 
trực tuyến; dịch vụ cung cấp ứng dụng (ASP); dịch vụ tạo lập và duy trì trang web; dịch 
vụ lưu trữ nội dung đa phương tiện cho người khác. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng chương trình truyền hình, dữ liệu kỹ thuật số, hình ảnh tĩnh, 
hình ảnh động, video, âm thanh và văn bản. 
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(210) 4-2014-14510 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SHENZHEN TIGO SEMICONDUCTOR 
CO., LTD.   (CN) 
Room B6-709A Unit2, Building B, 
Huayangnian Plaza, Futian Bonded Area, 
Shenzhen, Guangdong, China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị chỉ báo số lượng; điện thoại di động; vỏ 
hộp loa; máy ảnh [chụp ảnh]; vật liệu cho mạnh điện chính [dây, dây cáp]; chất bán dẫn; 
dây dẫn điện; thiết bị điều khiển từ xa; pin ganvanie.  

 
 

(210) 4-2014-14523 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trần Văn Thành   (VN) 

59/9 đường số 10, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ vi điều khiển (MCU); chương trình phần mềm máy tính phục vụ hội nghị 
truyền hình trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2014-14525 (220) 25.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.20; 26.1.2; A1.1.10; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ vận 

chuyển NA VA  (VN) 

Số 60/26 quốc lộ 13, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu và hạt rang sấy khô gồm đậu nành, đậu phộng, đậu hà lan, hạt điều, hạt 
hướng dương, hạt dưa, hạt sen, hạt hạnh nhân, hạt óc chó, hạt dẻ. 

 

Nhóm 30: Hạt ngô (hạt bắp) rang sấy khô. 
 

Nhóm 31: Đậu và hạt tươi gồm đậu nành, đậu phộng, đậu xanh, hạt điều, hạt ngô (hạt 
bắp), hạt hướng dương. 

 
 

(210) 4-2014-14544 (220) 25.06.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.7.17; 26.1.1; A26.1.24; A9.3.9 

(591) Đen, trắng, xanh nước biển 
(731) Nguyễn Hoàng Long  (VN)

Số 112/47 Bùi Quang Là, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần; áo; đầm váy. 

 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ quần áo, phụ kiện thời trang. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-14562 (220) 26.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH Hyundai Ebike  

(VN) 

129 đường Xã Đàn, phường Phương 

Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; các phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện liên 

quan.  
 

 
(210) 4-2014-14569 (220) 26.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 7.3.11; A5.11.13; 26.4.1; 7.1.5 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ tin 

học xây dựng NA NO  (VN) 

60 Huỳnh Đình Hai, phường 14, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nhang (hương), túi thơm (để trong tủ đồ, xe hơi cho mục đích tạo mùi 

thơm), nến thơm tinh dầu, các loại thảo dược sấy khô, thảo dược chế biến.  
 

 
(210) 4-2014-14584 (220) 26.06.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14; 25.5.25 

(591) Đỏ tươi, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH Hana Foods  

(VN) 

Số 17 ngách 54 ngõ 49 phố Thuý Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Rau muối lên men (kim chi). 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
930 

(210) 4-2014-14603 (220) 26.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Màu xanh dương 
(731) Công ty TNHH Shikoku Cable 

Việt Nam   (VN) 

Khu công nghiệp Đồng Văn Il, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục, sợi cáp quang, ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện, dây 

cáp điện, dây đồng được cách điện. 
 

 
(210) 4-2014-14604 (220) 26.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Màu xanh dương 
(731) Công ty TNHH Shikoku Cable  

(VN) 

Khu công nghiệp Đồng Văn lI, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục, sợi cáp quang, ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện, dây 

cáp điện, dây đồng được cách điện. 
 

 
(210) 4-2014-14622 (220) 26.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.   (US) 
101 Coulumbia Road, Morristown, New 
Jersey 07962, United States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; khay cáp bằng kim loại được 
dùng trong các công trình xây dựng; hộp bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Mũi khoan dùng cho máy khoan bằng điện; mũi máy khoan điện.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, cụ thể là dụng cụ khoan, búa, chìa vặn kiểu bánh cóc, tua vít; 
bộ dụng cụ vặn ốc (dụng cụ cầm tay), cờ lê, chìa siết đai ốc, dụng cụ để cuộn dây (dụng 
cụ cầm tay).  

 

Nhóm 09: Phần cứng mạng viễn thông và mạng dữ liệu, cụ thể là thiết bị dùng để vận 
chuyển và kết hợp các phương tiện liên lạc bằng giọng nói, dữ liệu, và hình ảnh qua nhiều 
cơ sở hạ tầng mạng và giao thức truyền thông; thiết bị liên lạc không dây dùng để truyền 
tải giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; thiết bị truyền phát và máy thu không dây; hệ thống 
tự động dùng tại nhà riêng và văn phòng bao gồm bộ điều chỉnh không dây và có dây, 
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thiết bị điều khiển và phần mềm dùng cho hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông gió và 
điều hòa không khí (HVAC), hệ thống an ninh, an toàn và các ứng dụng theo dõi và kiểm 
soát dùng tại nhà riêng và văn phòng; bảng điều khiển an ninh và máy phát hiện sự 
chuyển động; công tắc tư dùng để sử dụng với bảng điều khiển an ninh; công tắc điện và 
công tắc điện từ; thiết bị cung cấp năng lượng điện liên tục; thiết bị phân phối năng lượng 
điện; thiết bị điện tử, cụ thể là máy biến thế, thiết bị dùng để biến đổi qua lại tín hiệu 
video ở dạng bất cân bằng sang dạng cân bằng, cáp được dùng để kết nối với máy tính, 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính, ti vi, thiết bị âm thanh - hình ảnh, thiết bị truyền hình 
mạch kín và thiết bị viễn thông; máy biến thế; bộ chống đột biến điện; bộ giảm đột biến 
điện áp tạm thời với công nghệ điều hòa năng lượng; bộ chống đột biến điện áp; bộ giảm 
đột biến điện áp; dụng cụ điện tử, cụ thể là máy phát hiện sự chuyển động; bảng điều 
khiển an ninh và máy phát hiện sự chuyển động; máy phát hiện lửa Và khói; thiết bị cảm 
biến an toàn, cụ thể là máy phát hiện khí cacbon monoxit, máy phát hiện khói kết hợp, và 
máy phát hiện khí cacbon monoxit và khói; máy phát hiện khí dùng để thăm dò khí; thiết 
bị báo cháy và sơ tán khẩn cấp, cụ thể là bảng điều khiển báo cháy, máy phát hiện khói, 
máy phát hiện nhiệt, trạm kéo báo động, thiết bị thông báo thông qua thính giác và thị 
giác, thiết bị phát ánh sáng nhấp nháy, còi báo hiệu, chuông, còi, và loa, Hệ thống thông 
báo khẩn cấp bao gồm bộ xử lý dữ liệu và thiết bị đầu vào cho người sử dụng dùng để kết 
nối bộ xử lý dữ liệu vào đối tượng trả lời khẩn cấp thông qua mạng thông tin và cho phép 
liên lạc bằng âm thanh và dữ liệu giữa bộ xử lý và đối tượng; biển chỉ dẫn thoát hiểm phát 
sáng; đèn cảnh báo khẩn cấp; màn hình LCD đùng cho mục đích an ninh; màn hình tinh 
thể lỏng (màn hình LCD); hệ thống truyền hình mạch kín dùng cho an ninh và giám sát, 
cụ thể là, máy quay hlnh, bộ chuyển mạch, màn hình, micrô, và máy ghi âm; cáp đồng 
trục; thùng loa âm thanh; loa âm thanh; loa âm trầm; bộ thùng dùng cho âm nhạc, âm 
thanh và thiết bị điện tử có liên quan, cụ thể là, bộ thùng cho bộ điều chỉnh âm thanh, 
máy thu thanh, bộ khuếch đại âm thanh, đầu đọc băng, máy đọc ® a eompắc, máy nghe 
nhạc MP3, máy hòa thanh, loa âm thanh dạng màn hình trong phòng thu âm, micrô, loa 
âm thanh, đĩa compắc, băng ghi âm, máy tính xách tay, ăng ten thu phát sóng vô tuyến, 
máy quay ® a hát, thiết bị ghi âm, và cáp dùng kết hợp với tất cả các thiết bị điện tử nói 
trên; sản phẩm điện tử cho người tiêu dùng, cụ thể là, bộ khuếch đại âm thanh, loa âm 
thanh, máy thu thanh, cáp điện và bộ kết nối điện dùng cho âm thanh và loa, bộ giải mã 
âm thanh, bộ giải mã video, loa, thiết bị chuyển đổi năng lượng, bộ đổi điện, và bộ đảo 
điện; giá treo dùng cho phần cứng máy tính; giá treo cho phần cứng viễn thông; thiết bị 
giảm cường độ tín hiệu; Cáp điện kết nối; các phụ tùng hệ thống âm thanh và hệ thống 
truyền thanh, cụ thể là giá để micrô, giá để loa, dây cáp dùng cho micrô, cáp dùng cho 
loa, thùng loa và máy hòa thanh; hệ thống kiểm soát ra vào và theo dõi thiết bị báo động; 
máy đọc thẻ dùng cho thẻ đã được mã hóa từ tính; máy đọc thẻ điện tử; máy đọc thẻ từ 
được mã từ; máy đọc thẻ đã được mã hóa tư tính; máy đọc thẻ thông minh; thiết bị nhận 
dạng thông tin bằng tần số rađiô (RFID), cụ thể là thẻ và các thẻ ghi, và máy đọc dùng 
cho thiết bị nhận dạng thông tin bằng tần số rađiô ; ổ khóa điện; ổ khóa điện tử; thẻ từ 
điện tử; bộ kết nối cáp; ống dẫn bằng nhựa dùng trong ngành điện; đường nối điện và bộ 
kết nối điện; thiết bị nối mạng máy tính, thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến; thiết 
bị điều khiển ánh sáng dùng cho đèn đi ốt phát quang (LED) và đèn xenon (HID); thiết bị 
điều chỉnh và điều khiển điện tử dung để điều khiển đèn đi ốt phát quang; ổ cắm mô-đun 
điện thoại; vỏ bọc dùng cho ổ cắm điện; tấm ổ cắm điện; cáp và miếng lắp đặt dây điện 
như vỏ bọc cho dây cáp điện và dây điện; bộ tai nghe liên lạc dùng để sử dụng với máy 
phát thanh, hệ thống liên lạc nội bộ, hoặc máy truyền phát mạng thông tin liên lạc khác; 
hệ thống liên lạc nội bộ; thiết bị điện thoại, cụ thể là hệ thống điện thoại nội bộ; điện 
thoại kỹ thuật số; điện thoại internet; hệ thống truyền thông tương thích được thiết kế để 
cung cấp sóng vô tuyến, video truyền tải trực tiếp, internet không dây, và điện thoại 
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truyền giọng nói trên giao thức IP; hệ thống thông tin liên lạc đối phó những việc bất ngờ 
được thiết kế để cung cấp khả năng tương tác qua đài phát thanh, video trưyền tải trực 
tiếp, internet không dây, và điện thoại truyền giọng nói trên giao thức IP; bộ đàm; giá treo 
tường và giá treo trần bằng kim loại chuyên dùng cho thiết bị âm thanh, hình ảnh và máy 
tính. 

 
Nhóm 17: Băng cách điện.  

 
Nhóm 38: dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền giọng nói, dữ liệu và các tài liệu, trong lĩnh 
vực tìm kiếm cứu hộ và các hoạt động chữa cháy; 

 
Nhóm 45: Dịch vụ giám sát anh ninh tại nhà sử dụng dụng cụ cảm biến không dây và có 
dây đùng cho thiết bị cảm biến phá vỡ kính, máy phát hiện sự chuyển động, máy quay 
hình, thiết bị báo động ở hồ bơi, thiết bị báo động và van ngắt nước, dụng cụ cảm biến 
liên lạc dùng cho cổng vào, cửa ra vào và cửa sổ, thiết bị báo động thời tiết khắc nghiệt. 

 

 
(210) 4-2014-14632 (220) 26.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 2.1.13; 26.1.2; 2.1.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, đen 
(731) Công ty CP công nghệ cao 

thuốc bảo vệ thực vật USA  

(VN) 

Số 32 khu tập thể Giáo Dục, đường 
Trung Yên 9A, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2014-14644 (220) 26.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A18.1.15; 15.1.22; 2.1.13 
(731) Công ty TNHH INDULGE 

(Vietnam)  (VN) 

367/3 khu phố 2, phường An Phú Đông, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bắp răng bơ; ngô rang; hạt lúa mạch sấy khô; bánh quy; bánh mỳ; bánh trứng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ bắp rang bơ, ngô rang, các loại hạt hỗn hợp, bánh quy, bánh 
mỳ, khoai tây chiên cắt lát, khoai tây chiên ít béo, hạt dẻ, hạt hướng dương, hạt hạnh 
nhân, quả óc chó, hạt bí trà xarh, táo đỏ, hạt thông, hạt đậu phộng, hạt sen, hạt 
maccadamia, hạt điều, các loại hạt sấy khô. 
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(210) 4-2014-14645 (220) 26.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH INDULGE 

(Vietnam)  (VN) 

367/3 khu phố 2, phường An Phú Đông, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bắp rang bơ; ngô rang; hạt lúa mạch sấy khô; bánh quy; bánh mỳ; bánh trứng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ bắp rang bơ, ngô rang, các loại hạt hỗn hợp, bánh quy, bánh 
mỳ, khoai tây chiên cắt lát, khoai tây chiên ít béo, hạt dẻ, hạt hướng dương, hạt hạnh 
nhân, quả óc chó, hạt bí trà xanh, táo đỏ, hạt thông, hạt đậu phộng, hạt sen, hạt 
maccadamia, hạt điều, các loại hạt sấy khô. 

 

 
(210) 4-2014-14646 (220) 26.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH INDULGE 

(Vietnam)  (VN) 

367/3 khu phố 2, phường An Phú Đông, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Ngô (Bắp) rang bơ; ngô rang; hạt lúa mạch sấy khô; bánh quy; bánh mỳ; bánh 

trứng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ bắp rang bơ, ngô rang, các loại hạt hỗn hợp, bánh quy, bánh 
mỳ, khoai tây chiên cắt lát, khoai tây chiên ít béo, hạt dẻ, hạt hướng dương, hạt hạnh 
nhân, quả óc chó, hạt bí trà xanh, táo đỏ, hạt thông, hạt đậu phộng, hạt sen, hạt 
maccadamia, hạt điều, các loại hạt sấy khô. 

 
 

(210) 4-2014-14648 (220) 26.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, đen, xanh nước biển 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và phát triển 

thương mại Triều Dương  (VN) 

Số 132 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ. 
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(210) 4-2014-14660 (220) 27.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phúc Quang -

Hồng Anh  (VN) 

Số 47C3, tập thể đại học Bách Khoa, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 30: Gia vị; gia vị thập cẩm; tuơng ớt [gia vị]; giấm; nước mắm; xì dầu (nuơc tương).  
 
 

(210) 4-2014-14680 (220) 27.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn đầu 

tư kỹ thuật xây dựng  (VN) 

169 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn đấu thầu; nghiên cứu thị trường; 
tư vấn về quản lý kinh doanh; mua bán vật liệu xây dựng, mua bán thiết bị xây dựng, hàng 
trang trí nội thất và hàng điện lạnh; lập tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản, mua bán nhà ở; cho thuê nhà và văn phòng; đầu tư về 
mặt tài chính để xây dựng hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 
dụng đất; môi giới bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện 
bưu chính viễn thông, công trình ngầm, công trình cấp thoát và xử lý nước thải, chất thải 
rắn và các công trình kỹ thuật khác, xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị và khu công 
nghiệp, xây dựng công trình điện năng, nhà máy điện, lưới điện công cộng; lắp đặt trạm 
biến thế điện và xây lắp đường dây tải điện 110KV; san lấp mặt bằng; trang trí nội ngoại 
thất; giám sát thi công; tư vấn trong xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế về kiến trúc và kết cấu công trình xây dựng, thiết kế kiến trúc quy 
hoạch, thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu công cộng, đô thị, nông thôn, khu 
du lịch, công trình hạ tầng kỹ thuật, dư án giao thông, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng 
công trình, thiết kế nội ngoại thất công trình; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; 
lập dự án đầu tư xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-14702 (220) 27.06.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.3.1 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

đào tạo Huy Vân  (VN) 

239/137 đường Khuôn Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc bao gồm dầu gội đầu và chất dưỡng tóc, chế phẩm 
dùng cho tóc: chế phẩm duỗi tóc, dầu hấp tóc, nước xức tóc, chế phẩm uốn quăn tóc, chất 
khử màu dùng cho tóc; chế phẩm nhuộm màu (mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2014-14704 (220) 27.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.1; 26.1.1 
(731) FUJIO FOOD SYSTEM CO., LTD.  (JP) 

Daiwa Minamimorimachi Bldg. 2F, 2-6, 
2-Chome Kita, Tenjinbashi, Kita-ku, 
Osaka 530-0041, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp thông tin về cơ sở ăn uống kinh doanh ăn uống như nhà hàng, quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2014-14726 (220) 27.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A3.13.4; 26.4.4; A3.13.24; A26.4.24 
(591) Đen, vàng 
(731) Nguyễn Lê Minh Thơ   (VN)

234/8A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Keo ong [sáp ong] dùng làm thực phẩm cho con người; mật ong; sữa ong chúa 
dùng làm thực phẩm cho con người [không dùng cho mục đích y tế]; kem lạnh; hạt tiêu 
[gia vị]; ớt [gia vị]; mứt mật ong trộn vừng; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]. 

 
 

(210) 4-2014-14729 (220) 27.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.14; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Phạm Duy Cường   (VN) 

Số 43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-14730 (220) 27.06.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 18.1.21; 26.13.1 

(731) Phạm Duy Cường   (VN) 

Số 43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2014-14740 (220) 27.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Tonkin  (VN) 

P 507, nhà C3 Làng Quốc tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống; thức ăn cho động vật; động vật sống; rau và quả tươi.  
 
 

(210) 4-2014-14741 (220) 27.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Tonkin  (VN) 

P 507, nhà C3 Làng Quốc tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống; thức ăn cho động vật; động vật sống; rau và quả tươi.  
 
 

(210) 4-2014-14745 (220) 27.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hyundai Ebike  

(VN) 

Số 129 đường Xã Đàn, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; các phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện liên quan. 
 

 
(210) 4-2014-14758 (220) 27.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11; 7.1.24; A7.1.11; 26.4.1 
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty TNHH Thái Hoa Đô  (VN)

P101/56 Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý mua bán sản phẩm: thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ 
thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, gạo, bột sắn và bột cọ, bột 
và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật 
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đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem, hạt và các 
sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp đã chế biến, cà phê, chè, ca cao, cà phê 
nhân tạo, rượu, bia, giấy và các sản phẩm làm từ giấy, hóa chất (không cho mục đích 
nông nghiệp), chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su, tơ, xơ, sợi dệt, phụ liệu may mặc và 
giầy dép, bộ bảo hộ lao động bao gồm quần áo bảo hộ lao động, kính bảo hộ, găng tay 
bảo hộ và ủng bảo hộ, đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; mua 
bán đồ dùng khác cho cho gia đình bao gồm hóa mỹ phẩm, vali, cặp túi, ví, hàng da và giả 
da, dụng cụ y tế, nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện gia 
dụng, đèn trang trí và đèn điện, giường, tủ, bàn ghế; dịch vụ xuất nhập khẩu các hàng hóa; 
dịch vụ mua bán sản phẩm: thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thit, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các 
sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm 
từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, 
muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông 
nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp đã chế biến, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, rượu, 
bia, giấy và các sản phẩm làm từ giấy, hóa chất (không cho mục đích nông nghiệp), chất 
dẻo dạng nguyên sinh, cao su, tơ, xơ, sợi dệt, phụ liệu may mặc và giầy dép, bộ bảo hộ lao 
động bao gồm quần áo bảo hộ lao động, kính bảo hộ, găng tay bảo hộ và ủng bảo hộ, đồ 
dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; mua bán đồ dùng khác cho cho 
gia đình bao gồm hóa mỹ phẩm, vali, cặp túi, ví, hàng da và giả da, dụng cụ y tế, nước 
hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, đèn trang trí và 
đèn điện, giường, tủ, bàn ghế.  

 
 

(210) 4-2014-14819 (220) 30.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A3.13.4; 1.15.21 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) DAEDAE FC CO.,LTD.   (KR) 

(100B-12L, Gojan-dong) 547, 
Aenggogae-ro, Namdong-gu, Incheon 
405-818, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Căng tin; quán trà; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; nhà hàng tự phục vụ; nhà 
hàng I−u động cung cấp nước giải khát và thực phẩm; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; 
dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2014-14846 (220) 30.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.1.5; A5.1.16 
(731) TREND MATRIX ENTERPRISES SDN 

BHD  (MY) 
Nouvo Penthouse, No. 5, Jalan P. 
Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quầy rượu, 
quán rượu nhỏ, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, và căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp chỗ ở khách sạn. 

 
 

(210) 4-2014-14848 (220) 30.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) HAKUHODO INCORPORATED  (JP) 
5-3-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; sách; phong bì (văn phòng phẩm); bìa bọc sách bằng giấy; tạp 
chí (định kỳ); bút đánh dấu (đồ dùng văn phòng); sổ tay; tập giấy viết (văn phòng phẩm); 
sách mỏng; bút (đồ dùng văn phòng); tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; văn phòng phẩm; vật liệu dùng để viết; tập giấy viết; giấy viết; bảng viết. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ cố 
vấn quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; thông tin về thương mại; điều tra 
thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; nghiên cứu kinh doanh; thông tin thương 
mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); biên tập số liệu thống kê; biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dự báo kinh tế, Marketing; nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; 
thăm dò dư luận; xuất bản tài liệu quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 
chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều 
khiển hội thảo (tập huấn); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc 
xuất bản điện tử; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức triễn lãm cho mục đích giáo dục 
hoặc văn hóa; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản 
sách; suất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản (không bao gồm những 
bài quảng cáo); giảng dạy; dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn bản quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-14849 (220) 30.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) HAKUHODO INCORPORATED  (JP) 
5-3-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; sách; phong bì (văn phòng phẩm); bìa bọc sách bằng giấy; tạp 
chí (định kỳ); bút đánh dấu (đồ dùng văn phòng); sổ tay; tập giấy viết (văn phòng phẩm); 
sách mỏng; bút (đồ dùng văn phòng); tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; văn phòng phẩm; vật liệu dùng để viết; tập giấy viết; giấy viết; bảng viết. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ cố 
vấn quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; thông tin về thương mại; điều tra 
thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; nghiên cứu kinh doanh; thông tin thương 
mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); biên tập số liệu thống kê; biên 
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tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dự báo kinh tế, Marketing; nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; 
thăm dò dư luận; xuất bản tài liệu quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 
chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều 
khiển hội thảo (tập huấn); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc 
xuất bản điện tử; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức triễn lãm cho mục đích giáo dục 
hoặc văn hóa; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản 
sách; suất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản (không bao gồm những 
bài quảng cáo); giảng dạy; dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn bản quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-14850 (220) 30.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 26.15.1; A6.7.5; 
26.15.15 

(591) Trắng, vàng đất, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần SACOLAND  

(VN) 

63 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 
Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo (bao gồm quảng cáo thương mại và phi thương mại); dịch 
vụ quảng cáo bất động sản; dịch vụ đại lý ký gửi hàng hóa (gồm: vật tư, hàng hóa phục vụ 
xây dựng, hoàn thiện công trình và lắp đặt hệ thống điện); dịch vụ môi giới thương mại. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng: nhà các loại, công trình đường sắt, đưòng bộ, công trình hạ 
tầng đô thị, công trình kỹ thuật dân dụng khác; dịch vụ hoàn thiện công trình xây dựng; 
dịch vụ lắp đặt hệ thống điện. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cổng thông tin (như: thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp).  
 

 
(210) 4-2014-14862 (220) 30.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh cốm, đen, vàng, hồng 
(731) Cty TNHH Hồng Lam Hương  

(VN) 

Số 24, nhà D, tập thể chi nhánh Công ty 
Bông, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho em bé. 
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Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý gia dịch thương mại; biên tập thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; xử lý văn bản.  

 

 
(210) 4-2014-14877 (220) 30.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A10.3.11 
(731) SEARS BRANDS, LLC  (US) 

3333 Beverly Road, Hoffman Estates, 
Illinois 60179, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khách hàng trung thành và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng vì mục đích 

thương mại, khuyến mãi và/hoặc quảng cáo; chương trình trao thưởng cho khách hàng, vì 
mục đích quảng cáo và khuyến mãi, trong đó cho phép khách hàng được nhận quà, giải 
thưởng và phiếu giảm giá dựa trên hàng hóa đã mua và các hoạt động khác; dịch vụ bán lẻ 
của cửa hàng bách hóa tổng hợp đối với các sản phẩm quần áo (trang phục), đồ đi chân, 
đồ trang sức, hàng tạp phẩm (tạp hóa), thuốc không cần bác sĩ kê đơn, sản phẩm phục vụ 
luyện tập thể dục thể thao, vải và đồ trang trí dùng cho giường và phòng tắm, đồ điện gia 
dụng, sản phẩm điện tử dân dụng, dụng cụ, thiết bị dùng cho việc cắt cỏ và làm vườn, linh 
kiện và lốp ô tô, đồ đạc và đồ trang trí ngoại thất, đồ chơi; dịch vụ bán lẻ trực tuyến của 
cửa hàng bách hóa tổng hợp được truy cập qua Internet hoặc ứng dụng của điện thoại di 
động đối với các sản phẩm quần áo (trang phục), đồ đi chân, đồ trang sức, hàng tạp phẩm 
(tạp hóa), thuốc không cần bác sĩ kê đơn, sản phẩm phục vụ luyện tập thể dục thể thao, 
vải và đồ trang trí dùng cho giường và phòng tắm, đồ điện gia dụng, sản phẩm điện tử dân 
dụng, dụng cụ, thiết bị dùng cho việc cắt cỏ và làm vườn, linh kiện và lốp ô tô, đồ đạc và 
đồ trang trí ngoại thất, đồ chơi. 

 
Nhóm 45: Cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trong lĩnh vực mua sắm, qua đó 
người sử dụng có thể đăng bài và xem đánh giá xếp hạng, bình luận và khuyến cáo về các 
sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và các hoạt động.  

 
 

(210) 4-2014-14892 (220) 30.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh biển, xanh lá mạ, đỏ 
(731) Công ty cổ phần nông hải sản 

Miền Đông  (VN) 

131 đường D3, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thịt lợn ướp; tôm (không còn sống); rau quả tẩm bột 

rán; cá tẩm bột rán; trái cây dầm đường; trứng; rau muối lên men; cá muối; cá (không còn 
sống); phi-lê cá; cá đóng hộp; thực phẩm chế biến từ cá; pa-tê gan; thịt; thịt đóng hộp; thịt 
được bảo quản; xúc xích; lạp xưởng; hạt đã chế biến; nội tạng gia súc làm thực phẩm; đậu 
phụ; thịt giăm bông. 
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Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đường; hạt tiêu; bánh mỳ; bánh kẹo; 
ca cao; cà phê; muối nấu ăn; đồ gia vị; bỏng ngô; kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; sản 
phẩm bột xay; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh ngọt. 

 

Nhóm 31: Đậu tươi; hành tỏi; trái cây tươi; dưa chuột tươi; cá còn sống; rau tươi; hạt ngũ 
cốc; động vật sống; khoai tây tươi; gia cầm sống. 

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; bia; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng 
[đồ uống]. 

 

Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu táo; rượu vốtca. 
 

 
(210) 4-2014-14900 (220) 30.06.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất cơ 

điện và thương mại Phương 

Linh   (VN) 

Tổ 2, Cụm 5, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-14918 (220) 01.07.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.9.1; 26.4.2; 3.7.17 

(591) Đỏ, xanh dương đậm 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Đất 

Việt   (VN) 

102 Ngô Quyền, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh răng, hàm, mặt. 
 

 
(210) 4-2014-14927 (220) 01.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH giao nhận vận 

tải Lục Phát  (VN) 

93/86 Phạm Thị Nghĩa, Kp5, phường 
Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu. 
 

Nhóm 36: Khai thuê hải quan, dịch vụ kê khai thủ tục hải quan. 
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, 
dịch vụ thông quan. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
942 

(210) 4-2014-14939 (220) 01.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Trung 

Trinh  (VN) 

671/7A Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Nước mắm chay làm từ đậu nành (gia vị); tương làm từ đậu nành, đậu phộng. 
 

 
(210) 4-2014-14941 (220) 01.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.9; A26.11.8 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Lạc  

(VN) 

284 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thanh nhôm, tay nắm bằng inôc, bản lề bằng inôc, cửa 
nhôm, cửa inôc và phụ kiện. 

 
 

(210) 4-2014-14968 (220) 01.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh da trời 
(731) Lê Văn Phúc  (VN) 

Thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén bát. 
 
 

(210) 4-2014-14987 (220) 01.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

   

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

Long Tâm  (VN) 

Tầng 14, tòa nhà Việt á, lô C1B cụm 
TTCN, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo 
những bài quảng cáo; phổ biến thông báo quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; 
quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, để bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính.  

 

Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và 
ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ thư điện 
tử; dịch vụ nhắn tin (các phương tiện liên lạc điện tử); truyền thư tín và hình ảnh bằng 
máy vi tính; phát thanh radio; cung cấp đường truyền internet; ứng dụng internet trong 
viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; dàn dựng (biên tập) băng video; chương 
trình giải trí phát thanh; sản xuất phim; thông tin về giáo dục đào tạo; thông tin về giải trí 
tiêu khiển; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  

 

Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế 
và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm di động.  

 

 
(210) 4-2014-15002 (220) 02.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Khuê Văn  (VN)

221E/11 Trần Huy Liệu, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 
 

(210) 4-2014-15008 (220) 02.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.4; A11.3.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Hà Trung Hậu   (VN)

28 đường số 3 cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị. 
 

 
(210) 4-2014-15013 (220) 02.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường An   (VN)

Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép dùng trong xây dựng.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
944 

(210) 4-2014-15015 (220) 02.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Nâu, hồng cam 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Lâm Thanh   (VN) 

Lầu 3, nhà số 117- 119 Phan Xích Long, 
phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên 
(LNT & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông, xi măng, thạch cao.  
 

Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế làm bằng gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ như: bàn, ghế, kệ, tủ; mua bán vật liệu xây 
dựng như: bê tông, xi măng, thạch cao; mua bán hóa chất (trừ hóa chất độc hại).  

 
 

(210) 4-2014-15028 (220) 02.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.8; 26.4.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng, vàng, cam 
(731) Công ty TNHH Hải Hồng  (VN)

Cầu Đầm, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước quả (đồ uống), nước giải khát 
bằng trái cây (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2014-15055 (220) 02.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.3; 26.3.23; 26.3.4 
(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Sơn Tùng  (VN) 

Số nhà 085-087, tổ 31 phố Kim Đồng, 
phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán kinh doanh nội thất văn phòng gia đình; buôn bán kinh doanh thiết bị 
dụng cụ, vật tư y tế; đại lý ký gửi hàng hóa và mua bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, 
cụ thể là đồ gia dụng, đồ thể thao, ti vi, tủ lạnh; buôn bán kinh doanh điện máy, điện lạnh, 
máy văn phòng; buôn bán kinh doanh trang thiết bị cho hệ thống trường học; buôn bán 
kinh doanh các loại vật tư văn phòng phẩm khác; mua bán thiết bị viễn thông, điện thoại 
cố định, di động; buôn bán kinh doanh thiết bị bảo vệ phòng chữa cháy; buôn bán kinh 
doanh trang thiết bị bảo hộ lao động; đại lý xuất nhập khẩu. 
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, cụ thể là: xây dựng nhà cửa dân dụng, công nghiệp; xây 
dựng kênh mương thủy lợi; xây dựng công trình đường dây tải điện đến 35KV và trạm 
biến biến áp; xây dựng công trình giao thông (đường, cầu, cống); sửa chữa, bảo hành, bảo 
trì các loại máy móc, thiết bị điện, viễn thông và văn phòng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ cắt xén, đóng sổ, vở học sinh 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học kỹ thuật, cụ thể là: lập trình và sản xuất phần mềm (bao 
gồm cả thiết kế web).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống 
 

 
(210) 4-2014-15060 (220) 02.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A9.7.19 
(591) Trắng, nâu. 
(731) Nguyễn Bá Kỳ  (VN) 

Số 19 phố Lê Hoàn, phường Điện Biên, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2014-15062 (220) 02.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 26.3.23; 25.5.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

trắng. 
(731) Mr. Chang Min Hsiu  (CN) 

4F, No.39 Yi-Tong ST., Zhongshan 
Dist., Taipei City 104, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; khóa bằng kim 
loại cho xe cộ; khóa móc; cái chặn cửa bằng kim loại; khóa bằng kim loại cho ngăn kéo. 

 

Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; đầu mũi khoan (bộ phận của máy 
móc); khoan cầm tay chạy điện; vòng bi (bộ phận của máy móc); lưỡi cưa (bộ phận của 
máy).  

 

Nhóm 08: Mũi khoan (dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan (thao tác thủ công); khung của 
cưa tay; súng phun sơn (thao tác thủ công bằng tay); kéo cắt cây; tua vít; dụng cụ vặn ốc, 
vít (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 35: Mua bán: Bản lề bằng kim loại, khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện, khóa 
bằng kim loại cho xe cộ, khóa móc, cái chặn cửa bằng kim loại, khóa bằng kim loại cho 
ngăn kéo, dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công, đầu mũi khoan (bộ phận của máy 
móc), khoan cầm tay chạy điện, vòng bi (bộ phận của máy móc), lưỡi cưa (bộ phận của 
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máy), mũi khoan (dụng cụ cầm tay), dụng cụ khoan (thao tác thủ công), khung của cưa tay, 
súng phun sơn (thao tác thủ công bằng tay), kéo cắt cây, tua vít, dụng cụ vặn ốc, vít (dụng 
cụ cầm tay), khóa điện tử, máy bơm, thiết bị phòng tắm như: vòi sen, bồn tắm, bồn cầu. 

 

 
(210) 4-2014-15076 (220) 02.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Tường  

(VN) 

Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê nhà xưởng; cho thuê 
căn hộ; môi giới hải quan; đại lý bất động sản; tư vấn đầu tư. 

 

 
(210) 4-2014-15095 (220) 02.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A25.7.7; 15.1.13; 21.1.17; 26.4.2 

(591) Da cam, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Quốc Hùng  

(VN) 

F7/24A ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 
 

(210) 4-2014-15131 (220) 03.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; A25.7.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng
(731) Công ty cổ phần tư vấn 

Synectics  (VN) 

128 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên 
(LNT & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 
 

Nhóm 37: Giám sát thi công công trình xây dựng; giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng, công nghiệp. 
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Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế quy hoạch công 
trình xây dựng; thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế cơ 
điện công trình; thiết kế công trình cấp thoát nước, thiết kế công trình xử lý nước thải; 
thiết kế thông gió, điều hòa không khí; thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và 
công nghiệp; thẩm tra thiết kế quy hoạch công trình xây dựng; kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng; tư vấn chuyển giao công nghệ; hoạt động thiết kế chuyên dụng; lập dự án 
đầu tư xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2014-15189 (220) 03.07.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.3.4; A5.3.14; 5.3.11; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH THD Canada 

Việt Nam  (VN) 

Số 42, 381/60 Nguyễn Khang, phường Yên
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa khối u, chống lại bênh ung thư, chữa u xơ tử cung, u vú, u nang 
buồng trứng và các khối u khác; thuốc dùng cho bệnh nhân sau xạ trị, giải độc cơ thể, 
chống lại các tác nhân gây bệnh; thực phẩm chức năng giúp tăng cường hệ miễn dịch và 
sức đề kháng, thanh lọc cơ thể; thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị viêm lộ tuyến, cổ tử 
cung, viêm vòi trứng, buồng trứng, niêm mạc tử cung, viêm đường tiết niệu, viêm âm đạo; 
thực phẩm chức năng hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị u vú, ung thư vú; thực phẩm bổ sung 
tăng cường sức khỏe cho phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2014-15249 (220) 03.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

   

(531) 2.3.9; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen. 
(731) LOUIS DREYFUS COMMODITIES 

ASIA PTE LTD  (SG) 
12 Marina Boulevard, Marina Bay 
Financial Centre, Tower 3 #33-03, 
Singapore 018982 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2014-15262 (220) 04.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh và 

chế biến lâm sản Hải Hùng  (VN)

Thôn Thượng Cát, xã Thượng Cát, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2014-15269 (220) 04.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(591) Xanh tím than, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

trực tuyến SKYSOFT  (VN) 

P503, khối 1, nhà C6, khu đô thị mới Mỹ 
Đình I, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dẫn đường dùng cho xe ô tô sử dụng công nghệ định vị (GPS); bản đồ 
dẫn đường sử dụng công nghệ định vị (GPS); hệ thống theo dõi hoạt động của xe cộ; thiết 
bị tin học, viễn thông; thiết bị điện tử: đầu ghi hình, máy tính công nghiệp, thiết bị đo 
lường, thiết bị giám sát từ xa.  

 

Nhóm 28: Thiết bị điện tử phục vụ cho các chương trình trò chơi điện tử. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ quản lý phương tiện vận tải cho mục đích điều phối các phương tiện này.  
 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính, lập trình máy tính, cài đặt phần mềm điều khiển, 
xây dựng và phát triển phần mềm, phần cứng máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-15287 (220) 04.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A19.3.4; 9.1.10 
(591) Xanh rêu, hồng. 
(731) Hà Ngọc Huyền  (VN) 

Số nhà 6A, ngõ Lý Thường Kiệt, phố Lý 
Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh, tư vấn thương mại; thông tin thương mại và tư vấn 
tiêu dùng; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; đại lý thông tin 
thương mại; marketing. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; dịch vụ 
giao nhận vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước. 

 

 
(210) 4-2014-15288 (220) 04.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hà Ngọc Huyền  (VN) 

Số nhà 6A, ngõ Lý Thường Kiệt, phố Lý 
Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh, tư vấn thương mại; thông tin thương mại và tư vấn 
tiêu dùng; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; đại lý thông tin 
thương mại; marketing.  
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Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; dịch vụ 
giao nhận vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước. 

 

 
(210) 4-2014-15292 (220) 04.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

phát triển thương mại Minh 

đức  (VN) 

Số 36 nhách 7/105 phố Bạch Mai, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh (dùng cho nhà tắm), dụng cụ và thiết bị vệ sinh; vòi phun nước, 

vòi hoa sen, chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, buồng vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2014-15305 (220) 04.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, xanh nước biển 
(731) Eom Tae Eon  (VN) 

72/8 Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Túi làm mát chứa chất hóa học dùng làm mát cơ thể.  

 

 
(210) 4-2014-15314 (220) 04.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH HITACO Việt 

Nam  (VN) 

Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  
 

Nhóm 11: Bình nóng lạnh (dùng cho nhà tắm), thiết bị lọc không khí, thiết bị điều hòa 
không khí, máy làm sạch và khử độc thực phẩm rau quả (chạy điện).  
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(210) 4-2014-15357 (220) 04.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) A25.7.6; A25.7.7; A5.5.21; A5.5.20; 
26.4.2 

(731) COSMOCEL, S.A.   (MX) 
Vía Matamoros #1501, Col. Industrial 
Nogalar, San Nicol¸s de los Garza, 
Nuevo Leãn, MÐxico. C.P.66480 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chuyên dụng dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp 

trừ chất diệt cỏ, chất diệt nấm, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón dùng cho 
mục đích nông nghiệp; tác nhân hoạt động bề mặt sử dụng trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-15358 (220) 04.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) A25.7.6; A25.7.7; A5.5.20; 26.4.2; 
A5.5.21 

(731) COSMOCEL, S.A.    (MX) 
Vía Matamoros #1501, Col. Industrial 
Nogalar, San Nicol¸s de los Garza, 
Nuevo Leãn, MÐxico. C.P.66480 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp như chất diệt 
nấm và chất diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2014-15364 (220) 04.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(531) 26.4.3; A25.7.21
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH CM Engineering 

Việt Nam  (VN) 

Cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107-
109-111, Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 42: Thiết kế linh kiện điện tử.  
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(210) 4-2014-15365 (220) 04.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; A25.7.21 
(591) Xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH CM Engineering 

Việt Nam  (VN) 

Cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107-
109-111, Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 42: Thiết kế linh kiện điển tử. 
 
 

(210) 4-2014-15388 (220) 07.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; 26.3.2; 26.4.2; 7.1.14 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần tự động hóa 

công nghiệp Sisia Việt Nam  (VN)

Số 8, phố Yên Lạc, phường Kim Ngưu, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thiết bị điện công nghiệp dân dụng gồm: đồng hồ tủ 
điện, rơ le trung gian, rơle nhiệt, khởi động từ, aptomat, rơ le thời gian, công tắc, nút ấn, 
biến dòng điện TI, biến điện áp TU, đèn báo, đầu cốt, cầu đấu điện điều khiển, các phụ 
kiện điện, cầu chì hạ áp, và cao áp, cầu dao điện, bóng đèn, thiết bị điều khiển tự động 
hóa: biến tần,  bộ điều khiển lập trình các tín hiệu dùng trong công nghiệp, khởi động 
mềm, bộ bù tự động, màn hình cảm ứng (HMI), đồng hồ đo và điều khiển nhiệt độ, thiết 
bị đo tốc độ, bộ định thời gian, bộ đếm, cảm biến quang, cảm biến từ, can nhiệt, bộ nguồn 
DC, động cơ bộ điều khiển và động cơ hoạt động chính xác, bộ điều khiển CNC, cảm biến 
điện dung, cảm biến siêu âm, máy tính công nghiệp; thiết bị động lực: động cơ, van, xi 
lanh, khí bơm khí nén, thủy lực, nước. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt: các thiết bị điện công nghiệp, tự động hóa, hệ điều khiển giám sát, hệ 
điều khiển giám sát phân tán, tủ điện động lực, tủ điện điều khiển, máy móc sản xuất 
công nghiệp hệ thống điện, điện tử công nghiệp, chi tiết cơ khí trong các máy công 
nghiệp; sửa chữa: các thiết bị điện công nghiệp, tự động hóa, hệ điều khiển giám sát, hệ 
điều khiển giám sát phân tán, tủ điện động lực, tủ điện điều khiển, máy móc sản xuất 
công nghiệp hệ thống điện, điện tử công nghiệp, chi tiết cơ khí trong các máy công 
nghiệp; bảo trì: các thiết bị điện công nghiệp, tự động hóa, hệ điều khiển giám sát, hệ điều 
khiển giám sát phân tán, tủ điện động lực, tủ điện điều khiển, máy móc sản xuất công 
nghiệp hệ thống điện, điện tử công nghiệp; chi tíết cơ khí trong các máy công nghiệp. 

 

Nhóm 42: Lập trình các phần mềm dùng cho máy tính, màn hình điều khiển giám sát, bộ 
điều khiển lập trình các tín hiệu dùng trong công nghiệp; sao chép trương trình máy tính, 
màn hình điều khiển giám sát, bộ điều khiển lập trình các tín hiệu dùng trong công 
nghiệp; tư vấn phần mềm máy tính màn hình điều khiển giám sát, bộ điều khiển lập trình 
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các tín hiệu dùng trong công nghiệp; thiết kế phần mềm máy tính, màn hình điều khiển 
giám sát, bộ điều khiển lập trình các tín hiệu dùng trong công nghiệp; cài đặt bảo trì phần 
mềm máy tính, màn hình điều khiển giám sát, bộ điều khiển lập trình các tín hiệu dùng 
trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-15412 (220) 07.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Siêu Thị 

Bathplus   (VN) 

15A2 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân 
phối nước và thiết bị vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2014-15413 (220) 07.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Siêu Thị 

Bathplus   (VN) 

15A2 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân 
phối nước và thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2014-15425 (220) 07.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế giới Số  

(VN) 

Tầng 8, tòa nhà Ngân hàng Nam á, số 
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa, bộ khuyếch đại âm thanh (Ampli); máy in dùng cho máy tính; máy sao 
chụp (photocopy); máy fax; máy vi tính; máy tính xách tay; máy tính cá nhân dạng sổ 
ghi; máy điện thoại để bàn; máy điện thoại di động; máy chiếu hình; màn hiển thị hình 
ảnh; máy thu hình; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính. 

 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, máy tính, linh kiện máy vi 
tính, linh kiện điện tử cụ thể là: điện trở, cuộn cảm, tụ điện, điện trở chuyển, đèn hiệu 
ứng, mạch tích hợp, bộ cảm biến, ống dẫn sóng, dây dẫn, nguồn xoay chiều, đèn chỉ thị, 
vi mạch, điện cực, điện thoại, tổng đài điện thoại, máy điều hòa nhiệt độ; đại lý ký gửi 
hàng hóa bao gồm: các sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, 
máy vi tính, linh kiện máy vi tính, linh kiện điện tử cho các sản phẩm nêu trên, tổng đài 
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điện thoại, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy in, máy fax, máy scan, loa, bộ khuếch đại 
âm thanh (Ampli), máy in dùng cho máy tính, máy sao chụp (photocopy), máy tính xách 
tay, máy tính cá nhân dạng sổ ghi, máy điện thoại để bàn, máy điện thoại di động, máy 
chiếu hình, màn hiển thị hình ảnh, máy thu hình. 

 
 

(210) 4-2014-15426 (220) 07.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thế giới Số  

(VN) 

Tầng 8, tòa nhà Ngân hàng Nam á, số 
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa, bộ khuyếch đại âm thanh (Ampli); máy in dùng cho máy tính; máy sao 
chụp (photocopy); máy fax; máy vi tính; máy tính xách tay; máy tính cá nhân dạng sổ 
ghi; máy điện thoại để bàn; máy điện thoại di động; máy chiếu hình; màn hiển thị hình 
ảnh; máy thu hình; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính. 

 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, máy tính, linh kiện máy vi 
tính, linh kiện điện tử cụ thể là: điện trở, cuộn cảm, tụ điện, điện trở chuyển, đèn hiệu 
ứng, mạch tích hợp, bộ cảm biến, ống dẫn sóng, dây dẫn, nguồn xoay chiều, đèn chỉ thị, 
vi mạch, điện cực, điện thoại, tổng đài điện thoại, máy điều hòa nhiệt độ; đại lý ký gửi 
hàng hóa bao gồm: các sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, 
máy vi tính, linh kiện máy vi tính, linh kiện điện tử, tổng đài điện thoại, máy điều hòa 
nhiệt độ, tủ lạnh, máy in, máy fax, máy scan, loa, bộ khuếch đại âm thanh (Ampli), máy 
in dùng cho máy tính, máy sao chụp (photocopy), máy tính xách tay, máy tính cá nhân 
dạng sổ ghi, máy điện thoại để bàn, máy điện thoại di động, máy chiếu hình, màn hiển thị 
hình ảnh, máy thu hình. 

 
 

(210) 4-2014-15428 (220) 07.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Thanh Hiếu  (VN) 

92/64 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-15438 (220) 07.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.6; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH đồng hồ và nữ 

trang Q.U.E.EN  (VN) 

72-74 Trần Hưng Đao, phường Phạm 
Ngũ Lao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ nữ trang. 
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(210) 4-2014-15448 (220) 07.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 26.3.1; A26.11.12 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh dương sẫm, đen, xám bạc, đỏ, 
hồng, cam 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất sơn APBOLLO  (VN) 

8/14 Bùi Công Trừng, ấp 3, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; sơn phủ, sơn lót, sơn 
phủ cho gỗ. 

 

Nhóm 17: Sơn cách điện, cách nhiệt. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại: nhựa (acrylic, epoxy, resin), chất lỏng phụ trợ dùng với tác 
nhân, chất pha loãng sơn, aceton, toluene, xylen. 

 

 
(210) 4-2014-15481 (220) 07.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Chung  (VN) 

Số 5/59, chợ Hiệp Ninh, khu phố Hiệp 
Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-15482 (220) 07.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Chung   (VN) 

Số 5/59, chợ Hiệp Ninh, khu phố Hiệp 
Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
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(210) 4-2014-15503 (220) 08.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.4.24 
(591) Nâu, vàng kim 
(731) Công ty TNHH thêu ren Mặt 

Trời Xanh  (VN) 

Thôn Tuân Cáo, xã Ninh Thắng, huyện 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2014-15507 (220) 08.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A26.11.12; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Cam, xanh lá 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Enterbuy Việt 

Nam  (VN) 

P208, nhà A8b, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy giặt; máy hút bụi; máy rửa bát điã.  
 

Nhóm 09: Tivi, dàn âm thanh, máy chiếu; máy đếm tiền; kim từ điển; thiết bị sinh khí 
ozon (thiết bị tạo ozon)  

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; tủ lạnh; máy sấy; máy sưởi; điều hoà nhiệt độ; nồi cơm điện; 
bình nước nóng lạnh; bếp điện; lò vi sóng; lò nướng; máy hút mùi; quạt điện; máy(thiết 
bị) làm sữa chua. 

 

Nhóm 20: Tủ bếp; bàn ghế; giá bày hàng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, bán hàng qua mạng: thiết bị lọc nước, màng lọc, lõi lọc, than hoạt 
tính dùng cho hệ thống lọc, máy bơm nước, máy phát điện, bàn là, máy pha cà phê, lò 
nướng thuỷ tinh, bếp hồng ngoại, ấm sắc thuốc, vỉ nướng, máy bó tiền, xe đẩy hàng, mực 
in và linh kiện in ấn, máy in, máy quét, máy đóng sách, thiết bị đo nhiệt độ, máy đo ga, tủ 
ướp rượu, tivi, dàn âm thanh, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy sưởi, máy hút ẩm, tủ chống 
ẩm, điều hoà nhiệt độ, máy hút bụi, bàn là, quạt điện, máy ảnh, máy quay, bình nước 
nóng lạnh, nồi cơm điện, tủ nấu cơm, máy rửa bát đĩa, cây nước nóng lạnh, máy tạo ozon, 
bếp điện, bếp gas, lò vi sóng, máy làm sữa đậu nành, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, 
máy xay thịt, máy làm sữa chua, máy vắt hoa quả, lò nướng, máy hút mùi, máy tính, máy 
huỷ tài liệu, máy chiếu, máy in, máy đếm tiền, tủ bếp, bàn ghế, giá bày hàng, đại lý xuất 
nhập khẩu; quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; giới thiệu sản phẩm. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công nội thất; sửa chữa bảo dưỡng thiết bị lọc nước; lắp đặt hệ 
thống điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. 
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(210) 4-2014-15511 (220) 08.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh, đen 
(731) Hộ kinh doanh Vương Đình 

Mạnh   (VN) 

Khu Đê Lải - thôn Thị Nội, xã Tân Hòa, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong, gạo, bột mì, men (thực phẩm), muối (thực phẩm).  
 
 

(210) 4-2014-15512 (220) 08.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 6.1.2; 1.15.15 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) NOVA TRADE LTD   (BG) 

3, Shipka Str. 4190, Saedinenie, 
BULGARIA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước uống đóng chai, nước khoáng (đồ uống); nước suối (đồ 
uống); nước khoáng sủi (không dùng cho mục đích y tế); nước suối dùng trong bữa ăn; 
nước uống có hương vị.  

 

 
(210) 4-2014-15515 (220) 08.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sen Hoàng Gia  

(VN) 

Số 162, tổ 6 khu 4, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành 
khách, hàng hoá; đại lý giao nhận hàng hoá trong nước và quốc tế.  

 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2014-15520 (220) 08.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đồng Xanh Việt  

(VN) 

Số 1, ngách 64/9, ngõ 64 Vũ Trọng 
Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón vô cơ và hữu cơ dùng cho hoa và cây cảnh.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ, mỹ thuật (bàn ghế bằng gỗ, hộp gỗ, tượng gỗ, khay trà bằng 
gỗ), giá để hoa (đồ gỗ).  

 

Nhóm 21: Chậu hoa; bình, lọ để cắm hoa; nắp chậu hoa (không bằng giấy).  
 

Nhóm 31: Hạt giống; cây và hoa tự nhiên.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón vô cơ và hữu cơ dùng cho hoa và cây cảnh, hạt giống, cây 
và hoa tự nhiên, chậu hoa, bình, lọ để cắm hoa, nắp chậu hoa (không bằng giấy), đồ gỗ 
mỹ nghệ, mỹ thuật, giá để hoa (đồ gỗ); xuất nhập khầu; triển lãm (cho mục đích thương 
mại và quảng cáo); giới thiệu sản phẩm với mục đích thương mại hoặc quáng cảo.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường, tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc 
phong cảnh; trang trí nội ngoại thất; thiết kế kiến trúc đô thị.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn; chăm sóc vườn 
ươm cây.  

 

 
(210) 4-2014-15540 (220) 20.04.2012 

(641) 4-2012-07769 (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, ghi, vàng 
(731) Công ty TNHH sáng tạo và 

đầu tư phát triển thương 

hiệu KODO  (VN) 

Số 415, đường Đê La Thành, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2014-15552 (220) 08.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.4; A26.11.12; 1.15.23; 24.9.1; 
26.13.25 

(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu ERETE   (VN) 

217/59 Lãnh Binh Thăng, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Vở (tập). 
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(210) 4-2014-15588 (220) 09.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.5.1; A3.5.24; 26.15.15; 26.15.11 
(731) Lương Văn Cường  (VN) 

Thôn Hồng Tiến, xã Quyết Tiến, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

 
(210) 4-2014-15594 (220) 09.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Kim Thùy  (VN) 

Ki ốt số 3B chợ Tân Hội, ấp Mỹ Thuận, 
xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công vàng, bạc trang sức mỹ nghệ, đá quý, đá bán quý, chế tác vàng. 
 

 
(210) 4-2014-15607 (220) 09.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Phúc Lễ  (VN) 

7/10A đường Đồ Sơn, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước, vòi hoa sen, bồn rửa mặt.  
 

Nhóm 20: Giá, kệ (thuộc nhóm này)  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, vòi nước, vòi hoa sen, bồn rửa mặt), giá, kệ.  
 
 

(210) 4-2014-15609 (220) 09.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.1.4; 4.1.5; 4.5.15 
(591) Xanh lam, xanh da trời nhạt, tím, trắng, 

đen, ghi, tím xám, xanh lá 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

minh Phương Thịnh  (VN) 

66 Võ Văn Tần, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  
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Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi ghép hình; gấu bông, 
gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sừ dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2014-15645 (220) 09.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.15.15 
(591) Đen, đỏ, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

KHATOCO  (VN) 

Đường Tô Hiệu, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đâu; cà vạt; đồ lót; tất.  
 

 
(210) 4-2014-15680 (220) 09.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá đậm, da cam 
(731) Trần Phương Linh   (VN) 

72 Hàng Quạt, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt; khăn trải bàn và trải giường.   
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm: quần áo thời trang, đồ đi chân, 
đồ đội đầu.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo thời trang; dịch vụ gia công quần áo thời trang, nhuộm vải; xử 
lý vải.  

 

Nhóm 41: Đào tạo và dạy nghề cắt may; đào tạo và dạy nghề thiết kế thời trang.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế thời trang. 
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(210) 4-2014-15683 (220) 09.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 6.1.2; 25.5.25; A17.1.5 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Hoàng   (VN) 

Số 1537, đường Hoàng Hoa Thám, xã 

Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, 
hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và nhân sự; dịch vụ biên tập số liệu thống kê về đo 

đạc bản đồ, thông tin địa lý. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật, 

nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp; dịch vụ khảo sát và 
lập dự án phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp; dịch vụ vụ cung cấp thông tin khoa học, 

thẩm vấn và tư vấn liên quan đến nông học, công nghệ, kỹ thuật trong nông, lâm nghiệp; 

dịch vụ thăm dò địa chất; dịch vụ đo vẽ bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề; dịch vụ đo 
đạc đất đai; khảo sát đo đạc công trình; dịch vụ kiểm tra, thẩm định chất lượng sản phẩm 

đo đạc, bản đồ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tròng trọt; dịch vụ lâm nghiệp: trồng rừng; dịch vụ chăm sóc rừng và 

giống cây nông nghiệp, cây gia vị, cây dược liệu; dịch vụ chăn nuôi động vật; thu nhặt sản 

phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác; dịch vụ thiết kế lâm nghiệp, nông nghiệp; 
thiết kế cảnh quan vườn hoa, công viên. 

 

 
(210) 4-2014-15689 (220) 10.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.9; 26.11.3; 25.1.25; 25.1.6; 

26.1.1; 25.12.1 

(591) Đỏ thẫm, trắng 
(731) Hội chiếu cói huyện Quỳnh 

Phụ  (VN) 

Thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái Bình 
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Cói nguyên liệu 

 

Nhóm 27: Chiếu cói, thảm cói 
 

Nhóm 35: Mua và bán các sản phẩm từ cói.  
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(210) 4-2014-15706 (220) 10.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ tổng 

hợp NEWSTAR  (VN) 

17 Tam Trinh, phường Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm; ổ cắm.  
 

Nhóm 11: Đèn sợi đốt; đèn chiếu sáng; đui đèn.  
 

 
(210) 4-2014-15812 (220) 10.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) PILLO S.R.L.  (IT) 
Via Aurelio Saffi 21 20123 Milano Italy 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Khăn ướt tẩm nước dược phẩm; khăn ướt tẩm chế phẩm thuốc khử trùng; khăn 
ướt dùng cho mục đích y tế hoặc phẫu thuật; khăn vệ sinh; quần tã trẻ sơ sinh; tã lót cho 
trẻ sơ sinh [tã]; tã [tã dạng khăn trẻ sơ sinh]; quần tã trẻ sơ sinh [tã dạng quần đùi]; tã 
quần của trẻ sơ sinh bằng giấy và xen-lu-lô, dùng một lần; tã của trẻ sơ sinh bằng giấy và 
xen-lu-lô, dùng một lần; khăn vệ sinh cho người không kiềm chế được; quần thấm hút cho 
người không kiềm chế được; dây đai dùng cho băng vệ sinh [dạng khăn]; miếng đệm lót 
vệ sinh; quần lót vệ sinh; quần lót vệ sinh cho phụ nữ; băng vệ sinh; quần lót vệ sinh dùng 
trong kỳ kinh nguyệt; băng vệ sinh đạng ống; miếng đệm lót kinh nguyệt; miếng lót của 
quần lót [vệ sinh]; miếng lót giấy dùng cho tã lót; thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn, bao gồm cả bán hàng trực tuyến, các sản phẩm: 
khăn ướt tẩm nước dược phẩm, khăn ướt tẩm chế phẩm thuốc khử trùng, khăn ướt dùng 
cho mục đích y tế hoặc phẫu thuật, khăn vệ sinh, quần tã trẻ sơ sinh, tã lót cho trẻ sơ sinh 
[tã], tã [tã dạng khăn trẻ sơ sinh], quần tã trẻ sơ sinh [tã dạng quần đùi], tã quần của trẻ sơ 
sinh bằng giấy và xen-lu-lô, dùng một lần, tã của trẻ sơ sinh bằng giấy và xen-lu-lô, dùng 
một lần, khăn vệ sinh cho người không kiềm chế được, quần thấm hút cho người không 
kiềm chế được, dây đai dùng cho băng vệ sinh [dạng khăn], miếng đệm lót vệ sinh, quần 
lót vệ sinh, quần lót vệ sinh cho phụ nữ; băng vệ sinh, quần lót vệ sinh dùng trong kỳ kinh 
nguyệt, băng vệ sinh dạng ống, miếng đệm lót kinh nguyệt, miếng lót của quần lót [vệ 
sinh], miếng lót giấy dùng cho tã lót, chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm dược; 
kem và nước tẩm dược phẩm dùng cho cơ thể, làn da, mặt và tay, sáp thơm cho mục đích 
y học, cao dán, chế phẩm khử mùi không khí, chế phẩm dùng để tắm dùng cho mục đích 
y tế, chất khử mùi, không dùng cho người hoặc động vật, chất tẩy rửa dùng cho mục đích 
y tế, tã cho vật nuôi, đồ uống ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế, chất dinh dưỡng thích hợp dùng trong y tế, thuốc khử trùng, 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất sát trùng, chế phẩm làm sạch, xà phòng, nước hoa, dầu 
gội, sản phẩm vệ sinh cá nhân, sản phẩm gia dụng, sản phẩm cho trẻ sơ sinh và người già, 
vật dụng dùng cho mục đích làm sạch, giấy vệ sinh, giấy thấm, hàng dệt may, khăn trải 
bàn, khăn ăn, đĩa, cốc để uống, dụng cụ và đồ chứa dùng cho nhà bếp và hộ gia đình, sản 
phẩm dùng trong bữa tiệc, quà tặng; hỗ trợ và tư vấn liên quan đến quản lý và tổ chức 
kinh doanh; hỗ trợ và tư vấn liên quan đến tổ chức và quản trị doanh nghiệp; hỗ trợ quản 
lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn kinh doanh liên quan 
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đến nhượng quyền thương mại; cung cấp thông tin thương mại và liên hệ kinh doanh; 
cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng [cửa hàng tư vấn tiêu dùng]; quảng cáo; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; phổ biến các thông báo quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; trang trí 
quầy hàng; giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho các mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới 
thiệu hàng hóa trên phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; nghiên cứu thị trường; 
xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hoá và 
dịch vụ cho các doanh nghiệp khác]; hãng xuất nhập khẩu; tìm kiếm tài trợ quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2014-15813 (220) 10.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.5.19; A3.5.24; A3.5.25 
(591) Nâu, nâu vàng, vàng, trắng, xanh dương, 

xanh nhạt, đen, hồng nhạt 
(731) MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.  (JP)

1-1 Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 
Sapporo, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột hoặc sữa nước dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ đang bú 
mẹ; sữa bột hoặc sữa nước dùng cho trẻ dưới hai tuổi; sữa công thức bổ sung thêm dinh 
dưỡng dùng cho trẻ đang bú mẹ; sữa công thức bổ sung thêm dinh dưỡng dùng cho trẻ 
dưới hai tuổi; sữa bột công thức dùng để điều trị hội chứng dị tật bẩm sinh; bột sữa pha 
theo công thức dùng cho trẻ sơ sinh; sữa nước hoặc sữa bột công thức dùng cho phụ nữ có 
thai và phụ nữ cho con bú, dùng cho mục đích y tế; sữa nước hoặc sữa bột công thức bổ 
sung vitamin và khoáng chất dùng cho người lớn và người già (dùng cho mục đích y tế); 
chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, đồ uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích 
y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; thực phẩm bổ sung không dùng cho mục đích 
y tế, thực phẩm chức năng chứa khoáng chất; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm chứa vitamin; protein dùng cho mục đích y tế và thú y; peptit dùng cho mục đích y 
tế và thú y; peptit sữa gầy dùng cho mục đích y tế và thú y; chất xeramit dùng cho mục 
đích y tế và thú y; chất xeramit được chiết xuất từ thành phần hóa học của sữa dùng cho 
mục đích y tế và thú y; chất sphingomyelin dùng cho mục đích y tế và thú y; chất 
lactoferin sắt dùng cho mục đích y tế và thú y; vi khuẩn dùng cho mục đích y tế và thú y; 
vi sinh dùng cho mục đích y tế và thú y; đồ uống chức năng dùng cho y tế, chất ăn kiêng 
cho động vật; dược phẩm; thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng không chứa thuốc. 

 
 

(210) 4-2014-15814 (220) 10.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A3.5.24; A3.5.25; 3.5.19; 7.1.24 
(591) Nâu, nâu vàng, vàng, trắng, xanh dương, 

xanh nhạt, đen, hồng nhạt, đỏ 
(731) MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.  (JP)

1-1 Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 
Sapporo, Japan   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột hoặc sữa nước dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ đang bú 
mẹ; sữa bột hoặc sữa nước dùng cho trẻ dưới hai tuổi; sữa công thức bổ sung thêm dinh 
dưỡng dùng cho trẻ đang bú mẹ; sữa công thức bổ sung thêm dinh dưỡng dùng cho trẻ 
dưới hai tuổi; sữa bột công thức dùng để điều trị hội chứng dị tật bẩm sinh; bột sữa pha 
theo công thức dùng cho trẻ sơ sinh; sữa nước hoặc sữa bột công thức dùng cho phụ nữ có 
thai và phụ nữ cho con bú, dùng cho mục đích y tế; sữa nước hoặc sữa bột công thức bổ 
sung vitamin và khoáng chất dùng cho người lớn và người già (dùng cho mục đích y tế); 
chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, đồ uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích 
y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; thực phẩm bổ sung không dùng cho mục đích 
y tế, thực phẩm chức năng chứa khoáng chất; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm chứa vitamin; protein dùng cho mục đích y tế và thú y; peptit dùng cho mục đích y 
tế và thú y; peptit sữa gầy dùng cho mục đích y tế và thú y; chất xeramit dùng cho mục 
đích y tế và thú y; chất xeramit được chiết xuất từ thành phần hóa học của sữa dùng cho 
mục đích y tế và thú y; chất sphingomyelin dùng cho mục đích y tế và thú y; chất 
lactoferin sắt dùng cho mục đích y tế và thú y; vi khuẩn dùng cho mục đích y tế và thú y; 
vi sinh dùng cho mục đích y tế và thú y; đồ uống chức năng dùng cho y tế, chất ăn kiêng 
cho động vật; dược phẩm; thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2014-15829 (220) 10.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A16.1.5; A26.11.12; 26.11.3 
(731) ZHU CHUNLONG   (CN) 

No.177, Qiaotou Group, Dongjiao 
Community, Dongxing Town, Dongxing 
City, Guangxi, 538100, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tivi; máy ghi âm; màn hình video; loa; loa phóng thanh; bộ ghép nối âm thanh; 

pin điện; micrô; đầu đĩa DVD; máy nghe nhạc cầm tay.  
 

 
(210) 4-2014-15834 (220) 10.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) CAESARS WORLD, INC.   (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
NV 89109, U.S.A.  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khách sạn bên đường dành cho khách có ô-tô và dịch vụ 
khách sạn cho người nghỉ dưỡng ngắn hạn; dịch vụ cho thuê chỗ nghỉ tạm thời; căn hộ 
cao cấp cho thuê làm chỗ ở tạm thời; cho thuê căn hộ dịch vụ làm chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
nhà trọ; dịch vụ nhà khách; dịch vụ cho thuê nhà giá rẻ cho khách đi nghỉ lễ và nhà ở cho 
khách du lịch (chỗ ở tạm thời); dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); nhà dưỡng 
lão; dịch vụ đặt chỗ khách sạn, khách sạn bên đường dành cho khách có ô-tô và chỗ ở 
nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ để thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ nhà trọ, nhà khách, 
nhà nghỉ giá rẻ cho khách đi nghỉ lễ và nhà ở cho khách du lịch (lưu trú tạm thời); dịch vụ 
đặt chỗ ở tạm thời tại căn hộ cao cấp và căn hộ dịch vụ; cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ câu 
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lạc bộ dã ngoại ngoài trời (cung cấp chỗ ở tạm thời, thức ăn và đồ uống); dịch vụ cung cấp 
chỗ lưu trú tạm thời cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các chương trình đặc biệt (cưới 
hỏi, lễ kỷ niệm) và các bữa tiệc lớn; cung cấp chỗ lưu trú tạm thời cho các buổi triển lãm; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu cốc-tai; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng 
ăn tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn; dịch vụ nhà hàng đồ ăn 
nhanh; tiệm cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho buổi tiệc lớn; dịch vụ căng 
tin tự phục vụ; dịch vụ trông trẻ ban ngày; dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ 
cho thuê phòng họp; dịch vụ cung cấp địa điểm làm nơi cắm trại và cho thuê các tòa nhà 
di động làm nơi lưu trú tạm thời.  

 

 
(210) 4-2014-15835 (220) 10.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) CAESARS WORLD, INC.    (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
NV 89109, U.S.A.   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khách sạn bên đường dành cho khách có ô-tô và dịch vụ 
khách sạn cho người nghỉ dưỡng ngắn hạn; dịch vụ cho thuê chỗ nghỉ tạm thời; căn hộ 
cao cấp cho thuê làm chỗ ở tạm thời; cho thuê căn hộ dịch vụ làm chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
nhà trọ; dịch vụ nhà khách; dịch vụ cho thuê nhà giá rẻ cho khách đi nghỉ lễ và nhà ở cho 
khách du lịch (chỗ ở tạm thời); dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); nhà dưỡng 
lão; dịch vụ đặt chỗ khách sạn, khách sạn bên đường dành cho khách có ô-tô và chỗ ở 
nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ để thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ nhà trọ, nhà khách, 
nhà nghỉ giá rẻ cho khách đi nghỉ lễ và nhà ở cho khách du lịch (lưu trú tạm thời); dịch vụ 
đặt chỗ ở tạm thời tại căn hộ cao cấp và căn hộ dịch vụ; cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ câu 
lạc bộ dã ngoại ngoài trời (cung cấp chỗ ở tạm thời, thức ăn và đồ uống); dịch vụ cung cấp 
chỗ lưu trú tạm thời cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các chương trình đặc biệt (cưới 
hỏi, lễ kỷ niệm) và các bữa tiệc lớn; cung cấp chỗ lưu trú tạm thời cho các buổi triển lãm; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu cốc-tai; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng 
ăn tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn; dịch vụ nhà hàng đồ ăn 
nhanh; tiệm cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho buổi tiệc lớn; dịch vụ căng 
tin tự phục vụ; dịch vụ trông trẻ ban ngày; dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ 
cho thuê phòng họp; dịch vụ cung cấp địa điểm làm nơi cắm trại và cho thuê các tòa nhà 
di động làm nơi lưu trú tạm thời. 

 

 
(210) 4-2014-15836 (220) 10.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) CAESARS WORLD, INC.    (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
NV 89109, U.S.A.   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khách sạn bên đường dành cho khách có ô-tô và dịch vụ 

khách sạn cho người nghỉ dưỡng ngắn hạn; dịch vụ cho thuê chỗ nghỉ tạm thời; căn hộ 
cao cấp cho thuê làm chỗ ở tạm thời; cho thuê căn hộ dịch vụ làm chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
nhà trọ; dịch vụ nhà khách; dịch vụ cho thuê nhà giá rẻ cho khách đi nghỉ lễ và nhà ở cho 
khách du lịch (chỗ ở tạm thời); dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); nhà dưỡng 
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lão; dịch vụ đặt chỗ khách sạn, khách sạn bên đường dành cho khách có ô-tô và chỗ ở 
nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ để thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ nhà trọ, nhà khách, 
nhà nghỉ giá rẻ cho khách đi nghỉ lễ và nhà ở cho khách du lịch (lưu trú tạm thời); dịch vụ 
đặt chỗ ở tạm thời tại căn hộ cao cấp và căn hộ dịch vụ; cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ câu 
lạc bộ dã ngoại ngoài trời (cung cấp chỗ ở tạm thời, thức ăn và đồ uống); dịch vụ cung cấp 
chỗ lưu trú tạm thời cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các chương trình đặc biệt (cưới 
hỏi, lễ kỷ niệm) và các bữa tiệc lớn; cung cấp chỗ lưu trú tạm thời cho các buổi triển lãm; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu cốc-tai; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng 
ăn tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn; dịch vụ nhà hàng đồ ăn 
nhanh; tiệm cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho buổi tiệc lớn; dịch vụ căng 
tin tự phục vụ; dịch vụ trông trẻ ban ngày; dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ 
cho thuê phòng họp; dịch vụ cung cấp địa điểm làm nơi cắm trại và cho thuê các tòa nhà 
di động làm nơi lưu trú tạm thời. 

 

 
(210) 4-2014-15840 (220) 10.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) CAESARS WORLD, INC.    (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
NV 89109, U.S.A. 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phát triển (nâng cấp) các hoạt động giải trí; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ 

tổ chức trò chơi có thắng thua tiền; dịch vụ cờ bạc; trò chơi đánh bạc có tính tương tác; 
dịch vụ cung cấp phương tiện để chơi cờ bạc; dịch vụ quản lý sòng bạc; dịch vụ cung cấp 
trang thông tin điện tử trực tuyến liên quan đến trò chơi máy tính và đánh bạc; dịch vụ vũ 
trường; câu lạc bộ khiêu vũ; hộp đêm; nhà hát và dịch vụ giải trí liên quan đến âm nhạc, 
khiêu vũ, hài kịch, kịch sân khấu và ảo thuật; câu lạc bộ sức khỏe; tổ chức các khu vui 
chơi giải trí dưới nước; dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn; dịch vụ cung cấp các thiết bị chơi 
gôn; câu lạc bộ dã ngoại ngoài trời; cung cấp các thiết bị thể thao và các hướng dẫn thể 
thao; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; trung tâm vui chơi giải trí; khu vui chơi giải trí 
trong nhà; dịch vụ sản xuất các chương trình biểu diễn; dịch vụ đặt chỗ cho các buổi biểu 
diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch sân khấu và ảo thuật; cung cấp thiết bị cho các hoạt 
động vui chơi giải trí; cung cấp thiết bị cho các buổi biểu diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu 
vũ, kịch sân khấu và ảo thuật, tổ chức các sự kiện thể thao và các cuộc thi đấu thể thao; tổ 
chức các giải thi đấu và cuộc thi đấu trò chơi với mục đích giải trí; sản xuất các chương 
trình phát thanh; sản xuất các chương trình truyền hình; tổ chức cuộc thi đua ngựa; dịch 
vụ đại lý bán vé xem biểu diễn sân khấu; sắp xếp và tiến hành các hội nghị và triển lãm vì 
mục đích văn hóa, giáo dục; sắp xếp và tiến hành các sự kiện đặc biệt trong lĩnh vực giáo 
dục, đàọ tạo, giải trí, thể thao và hoạt động văn hóa; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan 
đến các dịch vụ kể trên. 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phát triển (nâng cấp) các hoạt động giải trí; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ 
tổ chức trò chơi có thắng thua tiền; dịch vụ cờ bạc; trò chơi đánh bạc có tính tương tác; 
dịch vụ cung cấp phương tiện để chơi cờ bạc; dịch vụ quản lý sòng bạc; dịch vụ cung cấp 
trang thông tin điện tử trực tuyến liên quan đến trò chơi máy tính và đánh bạc; dịch vụ vũ 
trường; câu lạc bộ khiêu vũ; hộp đêm; nhà hát và dịch vụ giải trí liên quan đến âm nhạc, 
khiêu vũ, hài kịch, kịch sân khấu và ảo thuật; câu lạc bộ sức khỏe; tổ chức các khu vui 
chơi giải trí dưới nước; dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn; dịch vụ cung cấp các thiết bị chơi 
gôn; câu lạc bộ dã ngoại ngoài trời; cung cấp các thiết bị thể thao và các hướng dẫn thể 
thao; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; trung tâm vui chơi giải trí; khu vui chơi giải trí 
trong nhà; dịch vụ sản xuất các chương trình biểu diễn; dịch vụ đặt chỗ cho các buổi biểu 
diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch sân khấu và ảo thuật; cung cấp thiết bị cho các hoạt 
động vui chơi giải trí; cung cấp thiết bị cho các buổi biểu diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu 
vũ, kịch sân khấu và ảo thuật; tổ chức các sự kiện thể thao và các cuộc thi đấu thể thao; tổ 
chức các giải thi đấu và cuộc thi đấu trò chơi với mục đích giải trí; sản xuất các chương 
trình phát thanh; sản xuất các chương trình truyền hình; tổ chức cuộc thi đua ngựa; dịch 
vụ đại lý bán vé xem biểu diễn sân khấu; sắp xếp và tiến hành các hội nghị và triển lãm vì 
mục đích văn hóa, giáo dục; sắp xếp và tiến hành các sự kiện đặc biệt trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo, giải trí, thể thao và hoạt động văn hóa; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan 
đến các dịch vụ kể trên. 

 

 
(210) 4-2014-15842 (220) 10.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) CAESARS WORLD, INC.    (US) 

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
NV 89109, U.S.A. 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phát triển (nâng cấp) các hoạt động giải trí; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ 

tổ chức trò chơi có thắng thua tiền; dịch vụ cờ bạc; trò chơi đánh bạc có tính tương tác; 
dịch vụ cung cấp phương tiện để chơi cờ bạc; dịch vụ quản lý sòng bạc; dịch vụ cung cấp 
trang thông tin điện tử trực tuyến liên quan đến trò chơi máy tính và đánh bạc; dịch vụ vũ 
trường; câu lạc bộ khiêu vũ; hộp đêm; nhà hát và dịch vụ giải trí liên quan đến âm nhạc, 
khiêu vũ, hài kịch, kịch sân khấu và ảo thuật; câu lạc bộ sức khỏe; tổ chức các khu vui 
chơi giải trí dưới nước; dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn; dịch vụ cung cấp các thiết bị chơi 
gôn; câu lạc bộ dã ngoại ngoài trời; cung cấp các thiết bị thể thao và các hướng dẫn thể 
thao; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; trung tâm vui chơi giải trí, khu vui chơi giải trí 
trong nhà; dịch vụ sản xuất các chương trình biểu diễn; dịch vụ đặt chỗ cho các buổi biểu 
diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch sân khấu và ảo thuật; cung cấp thiết bị cho các hoạt 
động vui chơi giải trí; cung cấp thiết bị cho các buổi biểu diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu 
vũ, kịch sân khấu và ảo thuật; tổ chức các sự kiện thể thao và các cuộc thi đấu thể thao; tổ 
chức các giải thi đấu và cuộc thi đấu trò chơi với mục đích giải trí; sản xuất các chương 
trình phát thanh; sản xuất các chương trình truyền hình; tổ chức cuộc thi đua ngựa; dịch 
vụ đại lý bán vé xem biểu diễn sân khấu; sắp xếp và tiến hành các hội nghị và triển lãm vì 
mục đích văn hóa, giáo dục; sắp xếp và tiến hành các sự kiện đặc biệt trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo, giải trí, thể thao và hoạt động văn hóa; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan 
đến các dịch vụ kể trên. 
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(210) 4-2014-15873 (220) 11.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.1; 1.15.15; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH thời trang da 

cá sấu CMC  (VN) 

6 Bis Trần Khánh Dư, phường Phước 
Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô da; dây đai bằng da thuộc; da; da thuộc, túi xách tay da. 
 

Nhóm 25: áo da; giầy da; dép da; thắt lưng da; mũ da; quần da.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán; xuất nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến đồ da, đồ thuộc 
da như: cặp da, ba lô da, giầy da, ví da, thắt lưng da, túi xách da, áo da, mũ da, quần da. 

 

 
(210) 4-2014-15876 (220) 11.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.15; A1.7.20 
(731) Công ty TNHH dịch vụ chăm 

sóc gia đình Triều Gia  (VN) 

Số 8, ngõ 116, Nguyễn Văn Trỗi, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người 
thon thả; mỹ phẩm; tinh dầu; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Bông thấm hút; băng dính dùng cho mục đích y tế; cao dán; bông khử trùng; 
bông vô trùng; băng dùng để băng bó. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; 
dịch vụ tắm nắng. 

 

 
(210) 4-2014-15886 (220) 11.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Cao Văn Hoài  (VN) 

23/14B KP Tân Phước, phường Tân Bình, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, cặp học sinh, bóp ví bằng vải hoặc da. 
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(210) 4-2014-15935 (220) 11.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 25.5.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 
(591) Xanh cửu long, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại KOMIX   (VN) 

662/32 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại;  cao su dùng cho mục đích xây dựng; vật liệu 

sửa chữa bê tông dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-15952 (220) 11.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) TOHO CO., LTD.   (JP) 
1-2-2 Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; tập tin 

hình ảnh có thể tải về; đĩa thu hình và băng thu hình đã ghi, băng thu thanh, băng thu 
thanh-thu hình, băng vi-đê-ô âm thanh, đĩa thu thanh - thu hình, và đĩa đa năng kỹ thuật 
số chuyên về nhạc, hài kịch, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu, và/hoặc phim hoạt 
hình; phim điện ảnh và phim  hình ảnh động; tệp tin hình ảnh tải về được; các chương 
trình trò chơi dùng cho máy trò chơi video điện tử trong nhà, máy quay đĩa; phim điện 
ảnh đã phơi sáng, phim trình chiếu đã phơi sáng; khung chiếu phim dương bản; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống; tai nghe âm thanh nổi; máy móc và thiết bị liên lạc; điện 
thoại không dây; băng âm thanh; máy nghe đĩa compắc; đĩa CD-ROM đã ghi các chương 
trình trò chơi máy tính; máy điện tử, thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng; đĩa đã 
được ghi các chương trình trò chơi vi-đi-ô; đầu đọc đĩa compắc; đầu ghi và đọc băng âm 
thanh kỹ thuật số; máy thu thanh; miếng đệm lót chuột máy vi tính; kính đeo mắt, kính 
râm và hộp đi kèm; mạch điện tử và đĩa CD-ROM đã ghi các chương trình dùng cho các 
trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng, phần mềm có thể tải về để sử dụng trong chơi 
trò chơi máy tính trực tuyến; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải về được; chương trình 
trò chơi máy tính có thể tải về được; phần mềm trò chơi máy tính để sử dụng trên điện 
thoại di động và thiết bị di động, chương trình trò chơi video và chương trình trò chơi máy 
tính; hộp đựng băng trò chơi vi-đê-ô và băng cát sét; phụ kiện điện thoại di động, cụ thể 
là, phụ kiện không dùng tay (không dây), ốp lưng điện thoại và vỏ bọc điện thoại; thẻ từ 
được mã hóa, cụ thể là, thẻ điện thoại, thẻ tín dụng, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ khóa từ 
tính; dây đai dùng cho đìện thoại di động; thiết bị thông tin di động; tai nghe cho điện 
thoại di động; các thiết bị viễn thông khác. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm in và sản phẩm làm từ giấy, cụ thể là, sách về các nhân vật từ phim 
hoạt hình, phim hành động, phim phiêu lưu, hài kịch và/hoặc kịch, truyện tranh, sách theo 
hình thức hướng dẫn chiến lược cho các trò chơi vi-đi-ô, tạp chí về các nhân vật trong 
phim hoạt hình, phim hành động, phim phiêu lưu, hài kịch và/hoặc kịch; văn phòng phẩm, 
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giấy viết, phong bì, sổ tay, nhật ký, thẻ lưu ý, thiệp chúc mừng, thẻ bài sưu tập, tờ in thạch 
bản, bút, bút chì, và hộp đựng văn phòng phẩm, tẩy, bút sáp, bút đánh dấu, bút chì màu, 
đề can, giấy in truyền nhiệt, áp phích quảng cáo, ảnh chưa có khung và/hoặc có khung, 
giấy dính (văn phòng phẩm), giấy bọc sách, vật dụng đánh dấu trang sách, lịch, giấy gói 
quà, giấy ăn, giấy kếp, thiệp mời, khăn trải bàn bằng giấy; giấy và giấy các tông, giá dựng 
ảnh chụp; thùng chứa bao bì bằng giấy; giấy ướt vệ sinh [làm từ giấy]; khăn giấy; khăn ăn 
làm từ giấy; khăn lau ướt bằng giấy; khăn tay bằng giấy; đồ trang trí bằng giấy cho các 
bữa tiệc. 

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo nỉ, bộ quần áo chạy bộ, quần 
dài, quần đùi, quần soóc, áo ba lỗ, áo mưa, yếm vải em bé, chân váy, áo cánh, váy liên 
thân, dải đeo quần, áo len dài tay, áo vét, áo choàng ngoài, áo mưa khoác, bộ quần áo 
trượt tuyết, cà vạt, áo choàng, mũ, mũ lưỡi trai, mũ chống nắng, khăn quàng cổ, bộ đồ 
ngủ, quần áo ngủ, bộ đồ lót có dây, quần áo lót mặc bên trong, giày cao cổ, giày, giày thể 
thao, dép, tất ngắn cổ, giầy ống cổ ngắn, tất dạng giầy dép, quần áo bơi; trang phục hóa 
trang cho lễ Halloween; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ, dây đeo quần tất; 
cạp quần hoặc váy; thắt lưng cho trang phục; đồ đi ở chân; trang phục dùng trong các lễ 
hội hóa trang; trang phục thể thao chuyên biệt và trang phục tập thể dục, đồ đi ở chân 
dùng cho thể thao chuyên biệt và tập thể dục; giày dép và giày ống; giày dép chuyên biệt 
cho thể thao; quần áo thể thao. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi và đồ thể thao, bao gồm trò chơi, các nhân vật hành động và các phụ 
kiện đi kèm với chúng; đồ chơi nhồi bông; bóng bay (đồ chơi); xe cộ đồ chơi; búp bê; đĩa 
bay (đồ chơi), bộ đồ chơi điện tử cầm tay; thiết bị trò chơi được bán thành bộ dùng để 
chơi trò chơi bàn cờ, trò chơi bài, trò chơi trong nhà, và trò chơi hành động; máy chơi trò 
chơi riêng lẻ có kết nối hình ảnh; trò chơi ghép hình và trò chơi xếp hình; bồn tắm đồ 
chơi; xe lái đồ chơi; mặt nạ đồ chơi làm từ giấy; ván trượt; giầy trượt băng; đồ chơi phun 
nước; bóng, cụ thể là quả bóng chơi thể thao, bóng đá, bóng chày, bóng rổ; găng tay chơi 
bóng chày; phao bơi bơm hơi; ván trượt sóng; chân vịt dùng để bơi; đồ chơi đựng tiền tiết 
kiệm; quả địa cầu tuyết đồ chơi; đồ trang trí cây thông Noel; đồ chơi cho vật nuôi trong 
nhà; đĩa dẹt dùng cho trò chơi; trò chơi xúc xắc; cốc chơi xúc xắc; trò chơi kim cương; trò 
chơi cờ; quân cờ Dame [trò chơi] và bộ cờ Dam; bộ cờ đô- mi-nô; bài lá; máy và thiết bị 
trò chơi; thiết bị chơi bi-a; bộ dụng cụ sưu tập côn trùng;  mũ bằng giấy dùng cho các bữa 
tiệc; máy chơi trò chơi vi-đeo-ô tại nhà; trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; dụng 
cụ câu cá (đồ chơi); máy và thiết bị giải trí để sử dụng trong các khu vuí chơi giải trí; thiết 
bị trò chơi giải trí được thiết kế để sử dụng với một màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn 
hình giám sát; thiết bị cho người chơi điện tử được thiết kế để sử dụng với một màn hình 
hiển thị bên ngoài hoặc màn hình giám giát. 

 

Nhóm 35: mua bán các thiết bị giải trí; mua bán các tiện nghi sử dụng cho buổi chiếu 
phim, buổi trình diễn, kịch, âm nhạc hoặc các buổi tập huấn giáo dục. 

 
Nhóm 41: Cung cấp công viên giải trí và công viên vui chơi giải trí theo chủ đề; cung cấp 
các tiện nghi và trang thiết bị giải trí khác; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan 
đến công viên giải trí và công viên vui chơi giải trí theo chủ đề, dịch vụ cung cấp thông 
tin và tư vấn liên quan đến tiện nghi và trang thiết bị giải trí khác; cung cấp các đoạn 
phim, nhiếp ảnh và các tư liệu đa phương tiện khác thông qua một trang web; dịch vụ giải 
trí; dịch vụ lên kế hoạch hoặc sắp xếp các buổi chiếu phim, buổi trình diễn, kịch hoặc 
biểu diễn âm nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; chỉ đạo hoặc trình diễn các 
buổi kịch; trình diễn các buổi biểu diễn âm nhạc; chỉ đạo các chương trình phát thanh và 
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truyền hình; cho thuê các thiết bị giải trí; cho thuê các tiện nghi sử dụng cho buổi chiếu 
phim, buổi trình diễn, kịch, âm nhạc hoặc các buổi tập huấn giáo dục; dịch vụ đặt chỗ cho 
các chương trình biểu diễn; dịch vụ cho thuê đồ chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
dùng cho công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cho thuê máy và thiết bì trò chơi; dịch vụ 
chiếu phim; sản xuất phim; dịch vụ phân phối phim; sản xuất phim video trong lĩnh vực 
giáo dục, văn hóa, giải trí và/hoặc thể thao; dịch vụ cung cấp phòng thu thanh và/hoặc thu 
hình. 

 

 
(210) 4-2014-15955 (220) 11.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

   

(531) A19.3.4; 1.15.15; 1.15.21; 19.7.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám, đen 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng 

Nhung  (VN) 

14/14 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm (serum) 

dùng để chăm sóc da nám; chế phẩm mỹ phẩm (serum) dùng để chăm sóc tàn nhang; chế 
phẩm mỹ phẩm chăm sóc, trẻ hóa da.  

 

 
(210) 4-2014-15959 (220) 11.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25; 5.9.19; 25.5.25; 2.9.25 
(591) Đen, trắng, ghi đậm 
(731) AEGIS TRADEMARKS BV   (NL) 

Moermanskkade 85 NL-1031 BC 
Amsterdam The Netherlands  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý quảng cáo; quản lý kinh doanh; phổ biến các tư liệu 

quảng cáo (bài viết, tờ quảng cáo, mẫu vật); cho thuê tư liệu quảng cáo; cập nhật tài liệu 
quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn của chuyên gia để nâng cao hiệu 
suất lao động; thông tin về thương mại; phổ biến quảng cáo, quảng cáo ngoài trời, tư vấn 
tổ chức doanh nghiệp; khảo sát, phân tích và nghiên cứu thị trường, nghiên cứu và tư vấn 
nhằm vào các thị trường cụ thể; dịch vụ lập danh sách dịa chỉ thư; biên tập và hệ thống 
hóa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; marketing trực tiếp và gián tiếp cho hàng hóa và 
dịch vụ; đàm phán liên quan đến các giao dịch thương mại; hỗ trợ xử lý dữ liệu thống kê; 
hỗ trợ trong các giao dịch kinh tế của công ty; dịch vụ nghiên cứu hiệu quả của phương 
pháp toán kinh tế trong việc quảng cáo; nghiên cứu cho mục đích kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh chuyên nghiệp; quản lý tệp tin máy vi tính; tổ chức triển lãm cho mục 
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đích thương mại và quảng bá; dự báo kinh tế; quảng cáo trên đài phát thanh, quảng cáo 
trên truyền hình; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ đặt mua báo; nghiên cứu thị trường sử 
dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính; mua kênh truyền thông và lập 
kể hoạch truyền thông; giới thiệu sản phẩm mới; dịch vụ cung cấp thông tin, lời khuyên 
và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền các chương trình truyền hình bằng cáp hoặc vệ tinh; 
thông tin liên lạc bằng các thiết bị đầu cuối máy vi tính; thông tin liên lạc qua các mạng 
cáp quang; truyền tin nhắn và hình ảnh thông qua mạng máy vi tính; thông tin liên lạc qua 
các hệ thống hiển thị điện tử (dịch vụ viễn thông); thư điện tử, dịch vụ truyền tải thông tin 
bằng cáp (dịch vụ viễn thông); truy cập và cho thuê thời gian truy cập vào một mạng máy 
tính toàn cầu phát chương trình truyền thanh; truyền tải âm thanh và hình ảnh qua cáp 
hoặc vệ tinh; phát chương trình truyền hình; dịch vụ cung cấp thông tin, lời khuyên và tư 
vấn liên quan đến những dịch vụ nói trên.   

 

 
(210) 4-2014-15978 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; A15.9.11 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tổng công ty Truyền Hình 

Cáp Việt Nam  (VN) 

Số 844, đường La Thành, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Viễn thông: dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình. 
 

 
(210) 4-2014-15980 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) EMERSON ELECTRIC CO.  (US) 

8000 West Florissant Ave., St. Louis, 
Missouri 63136, United States of 
America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xử lý chất thải thực phẩm; máy khử rác thải; máy nghiền rác thải; máy 
xay rác thải; bộ làm nóng nước (bộ phận của máy); các bộ phận hợp thành và bộ phận 
thay thế cho những sản phẩm trên. 

 

Nhóm 11: Máy và thiết bị phân phối nước; máy và thiết bị cung cấp nước; máy và thiết bị 
để làm sạch nước; máy và thiết bị lọc nước; hệ thống sưởi ấm bằng nước; bể chứa làm 
nóng nước; các bộ phận hợp thành và bộ phận thay thế cho những sản phẩm trên. 
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(210) 4-2014-15989 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Dabaco Việt Nam  (VN) 

Đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 
trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 
động vật; trứng giống để ấp; ngũ cốc dạng nguyên liệu. 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh (giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một công ty thương 
mại). 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh cho động vật; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ 
làm vườn; gây giống động vật. 

 

 
(210) 4-2014-15990 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.6; 5.7.3; 5.3.20; 
26.13.25 

(591) Xanh, đỏ, đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm DABACO  (VN) 

xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện) 
 

 
(210) 4-2014-15991 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm DABACO  (VN) 

xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2014-16027 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) UK00003037961 15.01.2014 GB 
(540) 

 

(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 
LIMITED  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 

 
(210) 4-2014-16028 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) UK00003037971 15.01.2014 GB 
(540) 

 

(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 
LIMITED  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 

 
(210) 4-2014-16029 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) UK00003038886 22.01.2014 GB 
(540) 

  

(531) 7.15.22 
(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 

LIMITED  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, xì gà, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá sợi để cuốn, thuốc lá 
hút tẩu, các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc lá sợi, thuốc lá để nhai, 
thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít. 

 

 
(210) 4-2014-16052 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) KAIZEN INSTITUTE LTD.   (CH) 
Bahnhofplatz, Zug 6300, Switzerland  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý kinh doanh trong lĩnh vực lên kế hoạch sản 
xuất, lên kế hoạch chiến lược và lên kế hoạch tổ chức; dịch vụ cố vấn liên quan đến việc 
tổ chức và quản lý các dịch vụ kinh doanh, quảng cáo và xúc tiến thương mại và các thông 
tin liên quan; quản lý nhân sự và nguồn nhân lực; bố trí và tuyển dụng nhân sự và nguồn 
nhân lực; quảng cáo trên truyền hình; chuẩn bị và đặt (đăng) các bài quảng cáo; cho thuê 
không gian quảng cáo; chuẩn bị các bài thuyết trình dưới dạng tài liệu nghe nhìn để dùng 
trong quảng cáo; phân phát ấn phẩm quảng cáo; dịch vụ thông tin kinh doanh; các dịch vụ 
bao gồm thu thập, ghi chép lại, biên soạn và hệ thống hóa dữ liệu thông tin kinh doanh; 
tiến hành nghiên cứu thị trường; lên kế hoạch kinh doanh và đánh giá kinh doanh; tiến 
hành điều tra kinh doanh; nghiên cứu về marketing và kinh doanh; biên soạn và cung cấp 
thông tin kinh doanh, mậu dịch và thương mại; sắp xếp, tiến hành và tổ chức các buổi 
trình bày (triển lãm) kinh doanh hay mậu dịch trong lĩnh vực quản lý; dịch vụ cố vấn kinh 
doanh, cụ thể là: tìm kiếm và tuyển chọn các nhà cung ứng hàng hóa và dịch vụ tiềm năng 
tốt nhất cho người khác; quản lý khách sạn cho người khác và dịch vụ cố vấn liên quan; 
dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là: cung cấp hỗ trợ quản lý kinh doanh, trong 
việc thiết lập và vận hành khách sạn, dịch vụ cố vấn trong lĩnh vực sắp xếp, tiến hành, và 
tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề, và triển lãm trong lĩnh vực kinh doanh; tổ 
chức các cuộc thi trong lĩnh vực kinh doanh; dịch vụ quản lý của các đại diện tác giả (đại 
diện cho các tác giả trong các thương vụ hợp tác hay thương thảo các hợp đồng làm ăn).  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, tạp chí, tờ rơi và ấn phẩm, cung cấp các phương tiện giáo dục 
đào tạo; dịch vụ giáo dục đào tạo về máy tính; dịch vụ giáo dục đào tạo về quản lý; các 
dịch vụ giáo dục, cụ thể là: sắp xếp và tiến hành các hội thảo, hội nghị chuyên đề, và triển 
lãm về giáo dục, các hoạt động văn hóa, giải trí và vui chơi; tổ chức các cuộc thi đấu thể 
thao; các dịch vụ giải trí, cụ thể là: cung cấp âm nhạc ghi sẵn không tải xuống được dưới 
hình thức các buổi trình diễn âm nhạc soạn cho nhạc khí (nhạc không lời), được cung cấp 
trực tuyến qua một mạng máy tính; sản xuất, phân phối và phát hành các bộ phim, phim 
điện ảnh, chương trình truyền hình và truyền hình cáp; cho thuê các bộ phim, phim điện 
ảnh, các loại băng, băng cát-xét, đĩa ghi hình và âm thanh, và các bản ghi âm và bản ghi 
hình và các dụng cụ kèm theo, cụ thể là: đầu máy chiếu phim và đầu máy phát âm thanh 
và phát hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là: các buổi trình diễn trực tiếp của các ban nhạc; các 
dịch vụ công viên giải trí và các buổi biểu diễn của công viên giải trí; dịch vụ giải trí 
trong nhà với máy chơi trò chơi có mái vòm và dịch vụ hội chợ vui chơi; dịch vụ thông tin 
giải trí; dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ giải trí (người làm trò tiêu khiển), cụ thể là: các 
buổi xuất hiện trực tiếp, được quay trên truyền hình hoặc quay phim bởi một nhà cung cấp 
dịch vụ giải trí chuyên nghiệp (người làm trò tiêu khiển); cung cấp các phương tiện nhà 
hát và rạp chiếu phim; cung cấp các phương tiện vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu 
trong lĩnh vực giải trí và thể thao, cụ thể là: các buổi hòa nhạc trực tiếp và các cuộc thì 
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đấu quần vợt; dịch vụ lập kế hoạch cho các bữa tiệc; dịch vụ phòng thu âm/thu hình; dịch 
vụ giải trí mà bản chất là các tác phẩm sân khấu; đại lý vé xem tại nhà hát, sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ đại lý đặt chỗ cho các nghệ sĩ biểu điễn, 
cụ thể là: đặt chỗ tại các buổi hòa nhạc.  

 

 
(210) 4-2014-16053 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) KAIZEN INSTITUTE LTD.   (CH) 

Bahnhofplatz, Zug 6300, Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý kinh doanh trong lĩnh vực lên kế hoạch sản 
xuất, lên kế hoạch chiến lược và lên kế hoạch tổ chức; dịch vụ cố vấn liên quan đến việc 
tổ chức và quản lý các dịch vụ kinh doanh, quảng cáo và xúc tiến thương mại và các thông 
tin liên quan; quản lý nhân sự và nguồn nhân lực; bố trí và tuyển dụng nhân sự và nguồn 
nhân lực; quảng cáo trên truyền hình; chuẩn bị và đặt (đăng) các bài quảng cáo; cho thuê 
không gian quảng cáo; chuẩn bị các bài thuyết trình dưới dạng tài liệu nghe nhìn để dùng 
trong quảng cáo; phân phát ấn phẩm quảng cáo; dịch vụ thông tin kinh doanh; các dịch vụ 
bao gồm thu thập, ghi chép lại, biên soạn và hệ thống hóa dữ liệu thông tin kinh doanh; 
tiến hành nghiên cứu thị trường; lên kế hoạch kinh doanh và đánh giá kinh doanh; tiến 
hành điều tra kinh doanh; nghiên cứu về marketing và kinh doanh; biên soạn và cung cấp 
thông tin kinh doanh, mậu dịch và thương mại; sắp xếp, tiến hành và tổ chức các buổi 
trình bày (triển lãm) kinh doanh hay mậu dịch trong lĩnh vực quản lý; dịch vụ cố vấn kinh 
doanh, cụ thể là: tìm kiếm và tuyển chọn các nhà cung ứng hàng hóa và dịch vụ tiềm năng 
tốt nhất cho người khác; quản lý khách sạn cho người khác và dịch vụ cố vấn liên quan; 
dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là: cung cấp hỗ trợ quản lý kinh doanh, trong 
việc thiết lập và vận hành khách sạn, dịch vụ cố vấn trong lĩnh vực sắp xếp, tiến hành, và 
tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề, và triển lãm trong lĩnh vực kinh doanh; tổ 
chức các cuộc thi trong lĩnh vực kinh doanh; dịch vụ quản lý của các đại diện tác giả (đại 
diện cho các tác giả trong các thương vụ hợp tác hay thương thảo các hợp đồng làm ăn).    

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, tạp chí, tờ rơi và ấn phẩm, cung cấp các phương tiện giáo dục 
đào tạo; dịch vụ giáo dục đào tạo về máy tính; dịch vụ giáo dục đào tạo về quản lý; các 
dịch vụ giáo dục, cụ thể là: sắp xếp và tiến hành các hội thảo, hội nghị chuyên đề, và triển 
lãm về giáo dục, các hoạt động văn hóa, giải trí và vui chơi; tổ chức các cuộc thi đấu thể 
thao; các dịch vụ giải trí, cụ thể là: cung cấp âm nhạc ghi sẵn không tải xuống được dưới 
hình thức các buổi trình diễn âm nhạc soạn cho nhạc khí (nhạc không lời), được cung cấp 
trực tuyến qua một mạng máy tính; sản xuất, phân phối và phát hành các bộ phim, phim 
điện ảnh, chương trình truyền hình và truyền hình cáp; cho thuê các bộ phim, phim điện 
ảnh, các loại băng, băng cát-xét, đĩa ghi hình và âm thanh, và các bản ghi âm và bản ghi 
hình và các dụng cụ kèm theo, cụ thể là: đầu máy chiếu phim và đầu máy phát âm thanh 
và phát hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là: các buổi trình diễn trực tiếp của các ban nhạc; các 
dịch vụ công viên giải trí và các buổi biểu diễn của công viên giải trí; dịch vụ giải trí 
trong nhà với máy chơi trò chơi có mái vòm và dịch vụ hội chợ vui chơi; dịch vụ thông tin 
giải trí; dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ giải trí (người làm trò tiêu khiển), cụ thể là: các 
buổi xuất hiện trực tiếp, được quay trên truyền hình hoặc quay phim bởi một nhà cung cấp 
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dịch vụ giải trí chuyên nghiệp (người làm trò tiêu khiển); cung cấp các phương tiện nhà 
hát và rạp chiếu phim; cung cấp các phương tiện vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu 
trong lĩnh vực giải trí và thể thao, cụ thể là: các buổi hòa nhạc trực tiếp và các cuộc thì 
đấu quần vợt; dịch vụ lập kế hoạch cho các bữa tiệc; dịch vụ phòng thu âm/thu hình; dịch 
vụ giải trí mà bản chất là các tác phẩm sân khấu; đại lý vé xem tại nhà hát, sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ đại lý đặt chỗ cho các nghệ sĩ biểu điễn, 
cụ thể là: đặt chỗ tại các buổi hòa nhạc.  

 

 
(210) 4-2014-16055 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) BILLERBECK SCHWEIZ AG   (CH) 

Bruehlmattstrasse 10, 5525 Fischbach-
Goeslikon, Switzerland  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm; nệm được sản xuất tại Thụy Sĩ [thuộc nhóm này].  
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường (chăn lông vịt); đồ bằng vải dùng cho giường được sản xuất 
tại Thụy Sĩ.  

 

 
(210) 4-2014-16056 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 3.7.17; A26.11.12; 26.4.1 
(591) Xanh, trắng. 
(731) BILLERBECK SCHWEIZ AG   (CH) 

Bruehlmattstrasse 10, 5525 Fischbach-
Goeslikon, Switzerland  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm; nệm [thuộc nhóm này].  
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường (chăn lông vịt); đồ bằng vải dùng cho giường.  
 

 
(210) 4-2014-16057 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) BILLERBECK SCHWEIZ AG   (CH) 

Bruehlmattstrasse 10, 5525 Fischbach-
Goeslikon, Switzerland  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Đệm, nệm (thuộc nhóm này). 
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường (chăn lông vịt); đồ bằng vải dùng cho giường.  
 

 
(210) 4-2014-16059 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.  
(TW) 
7F, No. 368, Sec. 1, Fu-Hsing South 
Road, Taipei, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa công thức dùng cho trẻ em; ngũ cốc làm từ lúa mì dùng cho trẻ em; ngũ 

cốc làm từ gạo dùng cho trẻ em; thực phẩm cho trẻ em; chất bổ dung dinh dưỡng dùng 
cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16065 (220) 14.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) BIOSIDUS S.A.   (AG) 
Constituciãn 4234, P.C. 1254, City of 
Buenos Aires, Argentina  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2014-16068 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; tay lái dùng cho xe máy; lốp dùng cho xe máy; bánh xe máy; phanh 

dùng cho xe máy; động cơ dùng cho xe máy; động cơ nổ dùng cho xe máy; kính chắn gió 
dùng cho xe máy; khung gầm dùng cho xe máy; gương chiếu hậu dùng cho xe máy; thiết 
bị phát tín hiệu báo rẽ dùng cho xe máy; chuông chống trộm dùng cho xe máy; giảm sóc 
cho xe máy; bán gạt nước dùng cho xe máy; moay-ơ cho bánh xe dùng cho xe máy; nắp 
chụp moay-ơ dùng cho xe máy; khớp ly hợp dùng cho xe máy; cơ cấu ghép nối dùng cho 
xe máy; bình chứa nhiên liệu dùng cho xe máy; khung dùng cho xe máy; yên xe máy; nan 
hoa dùng cho xe máy; chân chống xe máy; xích xe máy; capô dùng cho xe máy; tấm phủ 
dùng cho xe máy; tấm chắn bùn dùng cho xe máy; giá để hành lý dùng cho xe máy; cái 
để chân dùng cho xe máy.  
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(210) 4-2014-16083 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh ngọc, xanh ngọc nhạt, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Polvita  (VN) 

A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-16092 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.4.2 

(731) Đỗ Quốc Toán  (VN) 

TT5 - A8, đô thị Văn Quán Yên Phúc, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng phẩm gồm: hộp bằng bìa cứng hoặc 
giấy, vật phẩm bằng bìa cứng, bìa văn phòng phẩm, bìa tệp hồ sơ, bìa cứng đã gập bằng 

giấy, bìa cặp để cặp tài liệu. 
 

(210) 4-2014-16101 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25 
(731) WUXI XIANFENG MOTOR CO., LTD  

(CN) 

Huayuan Village, Luoshe Town, Wuxi 
City, Jiangsu Province, People's Republic 

of China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ dẫn động không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ 
cho tàu thuyền; động cơ không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ điều chỉnh 

tốc độ của máy móc, động cơ và mô tơ; bánh răng truyền động không dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ; hộp số không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  
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(210) 4-2014-16103 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Happy L&B Việt 

Nam   (VN) 

Lô A17 Khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-16104 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Happy L&B Việt 

Nam   (VN) 

Lô A17 Khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-16105 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Happy L&B Việt 

Nam   (VN) 

Lô A17 Khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-16140 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.1.10; A26.4.24; 25.1.25 
(731) SANJI QIAN   (CN) 

Room 505, No.119 Chengtou Lane, 
Shangcheng District, Hangzhou City, 
310000, Zhejiang Province, China 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thuốc bổ [thuốc, dược 
phẩm]; vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; thuốc dùng cho người; dược thảo; chất gây 
nghiện dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; chế 
phẩm chứa thuốc để tắm. 
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(210) 4-2014-16141 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) RICCI FABIANO  (IT) 
Via S. Paolo 9 63831 Rapagnano (FM) 
Italy 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy, giầy ống, giầy tập thể dục, giầy dùng ở bãi biển, dép đi trong nhà, dép. 
 

 
(210) 4-2014-16142 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.1.2; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng, xám 
(731) Công ty cổ phần Hinode 

Network  (VN) 

Số 8-1141/136/8 đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; thông tin giáo 
dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo 
dục hoặc giải trí]; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá. 

 

 
(210) 4-2014-16161 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SNAG, INC.   (US) 
14843 Highway 10, Tahlequah, 
Oklahoma 74464, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giáo dục liên quan đến trò chơi gôn và trò chơi tương tự như 
trò chơi gôn, cụ thể là đào tạo người mới bắt đầu chơi gôn bằng các dụng cụ đào tạo chơi 
gôn chuyên dụng, và đào tạo huấn luyện viên trong việc giảng dạy trò chơi gôn bằng các 
dụng cụ đào tạo chơi gôn chuyên dụng. 

 

 
(210) 4-2014-16162 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) BRIGGS & STRATTON POWER 
PRODUCTS GROUP, LLC   (US) 
12301 West Wirth Street, Wauwatosa, 
Wl 53222, United States of America  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy xén cỏ (dùng cho bề mặt phẳng); máy cắt cỏ cầm tay (không vận hành thủ 
công); máy cắt cỏ cầm tay dạng nhỏ (không vận hành thủ công); máy cắt cỏ tạo hàng rào; 
máy thổi lá; cưa xích. 

 

Nhóm 12: Máy kéo. 
 

 
(210) 4-2014-16163 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) ORGANO GOLD HOLDINGS, 

LIMITED  (HK) 
Room 401, Jardine House, 1 Connaught 
Place, Central, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước thơm dưỡng thể; kem làm ẩm và xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng, cụ thể là: chất bổ sung dinh dưỡng chứa chiết xuất 
dầu hạt nho, sợi nấm linh chi (ganoderma lucidum), bột bào tử nấm linh chi (ganoderma), 
và nấm linh chi (ganoderma lucidum); chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng 
dùng làm chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng.  

 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê mocha; cà phê latte; ca cao; sô-cô-la nóng; cà phê ngâm với bột 
bào tử nấm linh chi (ganoderma); cà phê trộn nhân sâm; cà phê và nhân sâm trộn với nấm 
linh chi (ganoderma); trà xanh; trà và trà đá. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị đa cấp; dịch vụ phân phối trong lĩnh vực đồ uống, chất bổ sung 
dinh dưỡng, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể 
là: kem đánh răng, nước thơm dưỡng thể, kem làm ẩm và xà phòng; dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến đối với đồ uống, chất bổ sung dinh dưỡng, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các 
sản phẩm chăm sóc cá nhân.  

 

 
(210) 4-2014-16164 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ORGANO GOLD HOLDINGS, 
LIMITED  (HK) 
Room 401, Jardine House, 1 Connaught 
Place, Central, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước thơm dưỡng thể; kem làm ẩm và xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng, cụ thể là: chất bổ sung dinh dưỡng chứa chiết xuất 
dầu hạt nho, sợi nấm linh chi (ganoderma lucidum), bột bào tử nấm linh chi (ganoderma), 
và nấm linh chi (ganoderma lucidum); chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng 
dùng làm chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng. 
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Nhóm 30: Cà phê; cà phê mocha; cà phê latte; ca cao; sô-cô-la nóng; cà phê ngâm với bột 
bào tử nấm linh chi (ganoderma); cà phê trộn nhân sâm; cà phê và nhân sâm trộn với nấm 
linh chi (ganoderma); trà xanh; trà và trà đá. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị da cấp; dịch vụ phân phối trong lĩnh vực đồ uống, chất bổ sung 
dinh dưỡng, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể 
là: kem đánh răng, nước thơm dưỡng thể, kem làm ẩm và xà phòng; dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến đối với đồ uống, chất bổ sung dinh dưỡng, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các 
sản phẩm chăm sóc cá nhân. 

 

 
(210) 4-2014-16167 (220) 15.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2; 26.13.25; 24.9.1 
(591) Đen, xám 
(731) Công ty TNHH Desu Việt Nam  

(VN) 

Số 36, ngõ 254, đường Tam Trinh, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đóng gói.  
 

 
(210) 4-2014-16248 (220) 16.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) PT. SANGHIANG PERKASA  (ID) 

Graha Kirana building floor 5, suite 501, 
Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara 
14350, Indonesia 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và thú y; chất bổ sung 
ăn kiêng cho người. 

 
Nhóm 29: Hoa quả và rau đã được nấu chín hoặc sấy khô, thạch trái cây, mứt ướt, sữa và 
các sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, đường, bột sắn hột, gạo, bột cọ sagu, bột mì và chế phẩm làm từ 
ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo viên, men, bột nở, kẹo, phở và kem lạnh. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng và nước uống có ga và các thức uống không cồn khác, đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác dùng làm đồ uống. 
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(210) 4-2014-16249 (220) 16.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) PT. SANGHIANG PERKASA  (ID) 
Graha Kirana building floor 5, suite 501, 
Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara 
14350, Indonesia 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 
thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và thú y; chất bổ sung 
ăn kiêng cho người. 

 

Nhóm 29: Hoa quả và rau đã được nấu chín hoặc sấy khô, thạch trái cây, mứt ướt, sữa và 
các sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Cà phê, trà, đường, bột sắn hột, gạo, bột cọ sagu, bột mì và chế phẩm làm từ 
ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo viên, men, bột nở, kẹo, phở và kem lạnh. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng và nước uống có ga và các thức uống không cồn khác, đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác dùng làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-16282 (220) 16.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 012506846 16.01.2014 EM 
(540) 

  

(731) Astrazeneca AB  (SE) 
151 85 Sodertalje, Sweden 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 
 

 
(210) 4-2014-16289 (220) 16.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ANAIT LIMITED  (VG) 
P O Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; mỏ neo dùng trong sản xuất đồng hồ; đồng hồ nguyên tử; 
hộp dây cót dùng trong sản xuất đồng hồ; hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ; hộp 
đựng đồng hồ [trưng bày]; dụng cụ đo thời gian; đồng hồ bấm giây; dụng cụ bấm giờ; 
đồng hồ tích hợp chức năng chỉ thời gian ở nhiều địa điểm; vỏ đồng hồ; kim đồng hồ; 
đồng hồ; đồng hồ chạy điện; bộ máy đồng hồ; đồng hồ điện tử; mặt đồng hồ dùng trong 
sản xuất đồng hồ; đồng hồ chủ (đồng hồ lớn); bộ phận chuyển động của đồng hồ; quả lắc 
dùng trong sản xuất đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; dây đeo của đồng hồ đeo tay; đồng hồ 
mặt trời; dây đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ đeo tay; dây xích đồng hồ; mặt kính đồng hồ, 
mặt kính của đồng hồ; lò xo của đồng hồ; đồng hồ đeo tay. 
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(210) 4-2014-16292 (220) 16.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, da cam, đen 
(731) Hội chăn nuôi và kinh doanh 

Gà Đông Tảo  (VN) 

Xóm Đoàn Kết, xã Đông Tảo, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã chế biến; thực phẩm làm từ thịt gà. 
 

Nhóm 31: Gà giống; gà thịt (còn sống). 
 

Nhóm 35: Mua bán thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, gà giống, gà thịt (còn sống). 
 
 

(210) 4-2014-16310 (220) 16.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 063979 16.01.2014 JM 
(540) 

  

(731) APPLE INC.  (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ thanh toán hóa đơn; 
cung cấp giao dịch thương mại an toàn (có bảo mật); dịch vụ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, 
dịch vụ thanh toán điện tử.  

 
 

(210) 4-2014-16358 (220) 17.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.1; 26.3.23 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ nhựa Thái Long  (VN)

1158 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống cung cấp nước; hệ thống xả nước; hệ thống ống dẫn nước; hệ thống 
phân phối nước. 

 
 

(210) 4-2014-16369 (220) 17.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ôtô xe máy 

Hoàng Lâm - Thailand  (VN) 

Số 68, ngõ 129, phố Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Vòng bi; chổi than; bộ chế hòa khí; vòng găng pit tông; sec măng; bugi đánh 
lửa cho động cơ đốt trong. 

 
Nhóm 09: Dây đồng hồ (công tơ mét) dùng cho các loại xe gắn máy. 

 
Nhóm 12: Nhông xích cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; săm lốp cho xe cộ; dây phanh 
dùng cho xe đạp, xe máy; dây ga dùng cho các loại xe gắn máy; dây le dùng cho xe gắn 
máy; bộ bát phuốc cổ lái xe gắn máy. 

 

 
(210) 4-2014-16389 (220) 17.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 24.17.5; 26.4.2; A25.7.7 
(591) Tím, đỏ, vàng, xanh dương sẫm, xanh 

dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương   (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16420 (220) 17.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 26.1.2; A25.7.4; 1.15.11 
(591) Đỏ, trắng, đen, nâu, trắng 
(731) GYUSHIGE DREAMSYSTEM CO., 

LTD  (JP) 
2-1-2 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý và phát triển kinh doanh nhà hàng nhượng quyền thương mại; quảng 
cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh; thông tin thương mại; 
khảo sát kinh doanh thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch 
vụ cố vấn thương mại; marketing; dịch vụ quảng cáo (để bán hàng).  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho các sự kiện (do nhà hàng thực hiện); đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quầy rượu.  
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(210) 4-2014-16424 (220) 17.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.2; 25.5.1 
(731) NANJING C-HOPE CEMENT 

ENGINEERING GROUP CO., LTD.  
(CN) 
Building 3, No.5, Hongguang east Road, 
Free Trade Zone, Lishui county, 
Nanijng, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ tản nhiệt (làm mát) dùng cho máy; máy nghiền kiểu đứng; máy làm nóng sơ 
bộ với thiết bị can-xi hóa (dùng trong quá trình sản xuất xi măng); lò chuyển (quay) dùng 
trong quá trình sản xuất xi măng; máy nghiền kiểu xoay; máy đánh đống.  

 
 

(210) 4-2014-16432 (220) 17.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần PFD Việt Nam  

(VN) 

Số 69 Trần Quốc Toản, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang, túi xách, ví, thắt 
lưng. 

 
 

(210) 4-2014-16473 (220) 18.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) PIERRE CARDlN   (FR) 
59, rue du Faubourg Saint-HonorÐ, 
75008 PARIS, FRANCE  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng cho da và để tắm; chế phẩm làm rám nắng, xà 
phòng, gel tắm; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; nước xúc miệng không dùng cho mục đích y 
tế; kem đánh răng, nước xức tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc và chăm sóc tóc; sản 
phẩm tạo kiểu tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc và thuốc màu cho tóc; chế 
phẩm làm rụng lông; chế phẩm cạo râu; xà phòng cạo râu; bông dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; 
sữa.dưỡng thể; gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế; dầu xoa bóp không dùng cho 
mục đích y tế; dầu tắm; muối tắm; chế phẩm làm sạch dùng cho mặt; sữa dưỡng dùng cho 
tay; dầu dùng cho tay; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tay cho mục đích mỹ phẩm.  
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Nhóm 04: Nến và bấc (đèn); nến thơm.  
 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao kéo không dùng điện; kéo; 
dao cạo, lưỡi dao cạo; hộp dao cạo; kìm cắt móng và dụng cụ giũa móng; bộ dụng cụ cắt, 
sửa móng; kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng điện và không dùng điện; dụng cụ vặt lông 
dùng điện hoặc không dung điện, nhíp nhổ lông và tóc.  

 

Nhóm 21: Hộp đựng đồ trang điểm; dụng cụ dùng để vệ sinh; vật dụng phân phát xà 
phòng; hộp đựng xà phòng; lược, bọt biển, lược chải tóc dạng bàn chải; bàn chải đánh 
răng, bàn chải móng tay chân; chổi cạo râu. 

 

 
(210) 4-2014-16476 (220) 18.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 24.9.1; 5.7.3; 5.13.4; A25.7.21; 26.1.1 

(591) Trắng, nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH Minh Hoàng Tân  

(VN) 

Số nhà 104, đường 2, xã Mai Đình, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và bán lẻ đồ lưu niệm như; mỹ phẩm, rượu, sữa, móc 
đồng hồ cát, móc khoa gấu con, hộp nhạc piano vũ công, hộp nhạc xe ngựa, ly đổi màu 
viết thông điệp, bóp da nam, bóp da nữ, đèn hoa nam, thú nhồi bông , quần áo, đồ vật giải 
trí như: bộ sếp hộp, violon phát nhạc, lật đật nga, chú chó biết nhảy, thước đo chiều cao, 
bàn nhạc, búp bê, tranh trí tuệ (âm nhạc), đồ sếp hình, ghế thôi hơi, đồng hồ treo tường 
(disney), đồng hồ, vật cài trang điểm, tranh đá mỹ nghệ, tổ chức sự kiện hội thảo nhằm 
mục đích thương mại.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hoá bằng ô tô và đường hàng không, dịch 
vụ du lịch, dịch vụ đặt chỗ trên máy bay; đại lý vé máy bay.  

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện hội thảo nhằm mục đích giáo dục, giải trí.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, nhà hàng quán rượu, dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quầy bán đồ 
ăn nhanh do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-16477 (220) 18.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Hoàng Tân  

(VN) 

Số nhà 104, đường 2, xã Mai Đình, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hoá bằng ô tô và đường hàng không, dịch 
vụ du lịch, dịch vụ đặt chỗ trên máy bay; đại lý vé máy bay.  

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện hội thảo nhằm mục đích giáo dục, giải trí.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, nhà hàng quán rượu, dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quầy bán đồ 
ăn nhanh do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-16485 (220) 18.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Cường Thịnh  (VN) 

63 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, kinh doanh, thương mại. 
 

 
(210) 4-2014-16517 (220) 18.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Hợp Thành 1  (VN) 

706 Quang Trung 2, phường Đông Vệ, 
thành phố Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước (dùng trong dân dụng).  
 

 
(210) 4-2014-16518 (220) 18.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Cơ Sở Hợp Thành 1  (VN) 

706 Quang Trung 2, phường Đông Vệ, 
thành phố Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước (dùng trong dân dụng).  
 

 
(210) 4-2014-16519 (220) 18.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Hợp Thành 1  (VN) 

706 Quang Trung 2, phường Đông Vệ, 
thành phố Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước (dùng trong dân dụng).  
 
 

(210) 4-2014-16526 (220) 18.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  (US)

One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-16538 (220) 18.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nova Medica  

(VN) 

27/15 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-16539 (220) 18.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nova Medica  

(VN) 

27/15 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-16569 (220) 18.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) MASCO CABINETRY LLC   (US) 
4600 Arrowhead Drive, Ann Arbor, MI 
48105, United States Of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị nấu nướng; thiết bị và máy làm lạnh (máy điều hòa 
không khí); thiết bị phân phối nước; vòi nước; chậu rửa bát.  

 

Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm (xà, ván, ván ghép); gỗ dán; tấm nhựa tổng hợp (dùng cho 
xây dựng); tác phẩm nghệ thuật từ đá; tấm cửa không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Tủ bễp (làm bằng gỗ).  
 
 

(210) 4-2014-16584 (220) 18.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SIBELCO ASIA PTE LTD  (SG) 
180 Clemenceau Avenue, #05-01 Haw 
Par Centre, Singapore 239922 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại cho 
xây dựng; nhựa đường, hắc ín và nhựa rải đường; nhà di động không bằng kim loại; đài kỷ 
niệm không bằng kim loại; khoáng chất phi kim loại dùng làm vật liệu xây dựng; chất 
khoáng thô phi kim loại dùng cho xây dựng hoặc thi công xây dựng; khoáng chất dạng 
hạt dùng trong xây dựng; chất độn trên cơ sở khoáng chất đa qua xử lý dùng trong sản 
phẩm xây dựng và thi công xây dựng; silic và thạch anh dùng cho xây dựng và thi công 
xây dựng; khoáng chất dạng hạt được định cỡ dùng làm vật liệu xây dựng phi kim loại; 
thạch anh và silic dạng hạt được định cỡ; cát, không bao gồm cát dùng cho lò đúc; thạch 
anh; cát dùng cho xây dựng và thi công xây dựng; silic dùng cho xây dựng và thi công 
xây dựng; silic và cát thạch anh dùng cho xây dựng và thi công xây dựng; silic và cát 
thạch anh đã qua xử lý dùng cho xây dựng và thi công xây dựng; silic và cát thạch anh 
được nghiền dùng cho xây dựng và thi công xây dựng; silic và cát thạch anh bán thành 
phẩm dùng cho xây dựng và thi công xây dựng; cát thạch anh tự nhiên dùng cho xây dựng 
và thi công xây dựng; tất cả các loại khoáng chất nêu trên ở dạng chưa qua xử lý và đã 
qua xử lý theo các phương thức khác nhau, bao gồm các dạng được định cờ, được nghiền, 
được xử lý bề mặt, được phủ bề mặt, được hiệu chuẩn cỡ, được tán vụn đến kích thước 
micromet vμ/hoÆc kích thước nanomet. 

 

 
(210) 4-2014-16614 (220) 06.10.2011 

(641) 4-2011-20913 (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, cam 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Bình Tây  (VN) 

Đường tỉnh 835, ấp 3A, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ ngoài các loại (trừ sơn cách điện); chất chống rỉ; nhựa tự nhiên dạng 
thô; sơn dùng cho bề mặt kim loại, sơn phủ tường, sơn trên gỗ.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng lương thực, thực phẩm, rượu, bia, ô tô, xe máy, tơ, sợi, 
vải, hàng dệt may; đấu giá bất động sản; quảng cáo bất động sản.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán bất động sản, môi giới bất động 
sản, định giá bất động sản, quản lý bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê nhà 
xưởng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà ở; 
trang trí nội thất.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, tổ chức các chuyến du lịch trong nước và quốc tế, vận chuyển, 
vận chuyển khách du lịch, cho thuê kho bãi.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công may thuê công nghiệp.  
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, tổ chức các kỳ thi giải toán trên máy tính cho học sinh và 
sinh viên; dịch vụ giải trí ka-ra-ô-kê.  

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2014-16637 (220) 21.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 13.1.6; A13.1.12; 25.1.25; 26.1.6
(591) Đen, vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Gia Hưng  

(VN) 

A10TT10 khu đô thị Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn tường; đèn downlight led (âm trần); đèn áp trần; đèn chùm; đèn bàn. 
 

 
(210) 4-2014-16672 (220) 21.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 40-2014-0043566 30.06.2014 KR 
(540) 

  

  
(731) SMILEGATE ENTERTAINMENT, 

INC.   (KR) 
5Th Floor, Solidspace Bldg., 220, 
Pangyoyeok-Ro, Bundang-Gu, 
Seongnam-Si, Gyeonggi-Do 463-400, 
Republic Of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm ứng 
dụng máy tính dùng cho điện thoại di động; phần mềm trò chơi trên máy vi tính; phần 
mềm trò chơi trên máy vi tmh dùng cho điện thoại di động; máy tính bảng; điện thoại di 
động; vỏ ốp dùng cho điện thoại di động; hộp đựng băng trò chơi viđêô; tập tin âm nhạc 
có thể tải xuống được; phương tiện điện tử đã ghi trước không chứa nhạc (không bao gồm 
phần mềm máy tính); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; sách điện tử có thể tải 
xuống được; đã CD; kính đeo mắt (quang học); bàn tính; phần mềm trò chơi trực tuyến; 
phần mềm trò chơi nhiều người sử dụng cho mạng máy tính; phần mềm trò chơi cho điện 
thoại di động.  

 

 
(210) 4-2014-16674 (220) 21.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) M-I L.L.C.   (US) 

5950 North Course Drive Houston, 
Texas 77072 USA  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ thực hiện và sử dụng các dung dịch khoan và các dung dịch khoan 
giếng cho người khác, cụ thể là dịch vụ trộn và chuẩn bị các dung dịch khoan và các dung 
dịch khoan giếng cho người khác sử dụng. 
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Nhóm 42: Dịch vụ phân tích kỹ thuật cho người khác trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ, cụ 
thể là dịch vụ phân tích kỹ thuật trong việc thiết kế, lựa chọn và giám sát việc sử dụng các 
dung dịch khoan và các dung dịch khoan giếng; dịch vụ tư vấn công nghệ cho người khác 
trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ, cụ thể là .thiết kế, lựa chọn, giám sát việc sử dụng các 
dung dịch khoan và các dung dịch khoan giếng.  

 

 
(210) 4-2014-16675 (220) 21.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) M-I L.L.C  (US) 
5950 North Course Drive Houston, 
Texas 77072 USA 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ phân tích cho người khác trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ, cụ thể là 
dịch vụ phân tích trong việc thiết kế, lựa chọn, thực hiện và sử dụng các dung dịch khoan 
và các dung dịch khoan giếng; dịch vụ tư vấn công nghệ cho người khác trong lĩnh vực 
khai thác dầu mỏ, cụ thể là thiết kế, lựa chọn, thực hiện và sử dụng các dung dịch khoan 
và các dung dịch khoan giếng. 

 

 
(210) 4-2014-16696 (220) 21.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.11.3; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Tím than, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 

vấn Phan Gia  (VN) 

Số 14 ngõ 139, đường Âu Cơ, phường Tứ 
Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2014-16714 (220) 21.07.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 19.7.1; 26.15.25; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, vàng
(731) Limited Liability company "Baikal" 

(Registration No. 1027739212973)  
(RU) 
Russian Federation, 432044, Kolcevaya 
st. 50  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu vốt-ca; rượu cốc-tai [đồ uống có cồn]; tinh dầu 
alcolic (tinh dầu rượu); đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; đồ uống 
được chưng cất.  
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(210) 4-2014-16727 (220) 22.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) ZALORA GROUP GMBH  (DE) 

Johannisstr. 20, 10117 Berlin, Germany  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt [quang học]; hộp kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; chương trình 
máy vi tính ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; vỏ điện thoại di động; thẻ 
được mã hóa; phần mềm ứng dụng của máy vi tính tải xuống được; bộ quần áo lặn; hộp 
chuyên dụng đựng máy vi tính để mang đi; quần áo để bảo vệ khỏi tai nạn, phóng xạ và 
hỏa hoạn; đồ đi chân để bảo vệ khỏi tai nạn, phóng xạ và hỏa hoạn; đồ đội đầu để bảo vệ 
khỏi tai nạn, phóng xạ và hỏa hoạn. 

 

Nhóm 14: Đá quý; hộp bằng kim loại quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; huy 
chương; trang sức cho trang phục; đồng tiền xu; vòng đeo chìa khoá [đồ nữ trang giả rẻ 
tiền]; hộp đựng đồ trang sức và hộp đồng hồ; đồ trang sức; tượng bằng kim loại quý; đồng 
hồ; dây đồng hồ đeo tay; hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ và đồng hồ đeo tay; dụng 
cụ bấm giờ. 

 

Nhóm 18: Cặp đựng giấy tờ, tài liệu; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ví tiền; tấm phủ 
bằng da [bộ da lông thú]; túi cầm tay cho phụ nữ; vòng cổ dùng cho động vật; sản phẩm 
làm bằng da hoặc giả da, bằng da sống và bằng da chưa thuộc, không bao gồm trong 
nhóm khác cụ thể như: túi xách học sinh, túi mua hàng, địu trẻ em; hòm bằng da thuộc; 
roi da; bộ yên cương và yên cương; ô và lọng; vali (hành lý) và túi du lịch; ba lô; bao để 
móc chìa khóa; gậy chống; túi xách; da thuộc; hộp bằng da thuộc; túi (bao, túi nhỏ) bằng 
da thuộc để bao gói. 

 

Nhóm 25: Quần áo; khăn quàng cổ; đồ đội đầu; đồ đi ở chân (trang phục). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến thúc đẩy dịch vụ và bán hàng cho người khác bằng cách làm 
và đăng quảng cáo trên báo điện tử; dịch vụ tổ chức buổi biểu diễn thời trang nhằm mục 
đích xúc tiến sản phẩm (mục đích thương mại); dịch vụ tổ chức, điều hành và giám sát 
chương trình khách hàng trung thành và chiến lược khuyến mại; dịch vụ giới thiệu dịch vụ 
trên các phương thiện thông tin đại chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
thiện thông tin đại chúng nhằm mục đích bán lẻ; dịch vụ hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; dịch vụ tổ chức, điều hành và giám sát chương trình xúc tiến bán hàng 
và chiến lược khuyến mại; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ xúc tiến 
hàng hóa và thúc đẩy dịch vụ cho người khác; dịch vụ đàm phán và ký kết các giao dịch 
thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 
mua sắm theo hợp đồng cho người khác; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau 
(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ xuất bản văn bản không 
bao gồm những bài quảng cáo; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không 
tải xuống được; dịch vụ xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ soạn thảo văn 
bản, không phải là văn bản quảng cáo. 
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(210) 4-2014-16736 (220) 22.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.2 
(591) Đen, xanh lá đậm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hắc Miêu  (VN)

65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch 
Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo choàng ngoài; áo váy; trang phục dệt kim; áo khoác 
choàng; áo vét; váy sợi chui đầu; quần áo may sẵn; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; váy; váy 
liền quần; bộ quần áo; áo len dài tay; áo thun ngắn tay/áo phông ngắn tay/áo dệt kim ngắn 
tay; áo bành tô; áo choàng; áo khoác ngoài. 

 

Nhóm 32: Nước sinh tố; chất chiết từ quả không chứa cồn; nước ép trái cây/nước quả ép; 
đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước uống có ga; đồ uống không có cồn.  

 

Nhóm 39: Bao gói hàng hóa; vận chuyển đảm bảo đồ vật có giá trị; vận chuyển hành 
khách; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển đồ đạc; vận tải; dịch vụ lưu kho; 
tham quan [du lịch]; chuyển phát bưu kiện tận nơi/dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và 
thư tín; đóng gói hàng hóa; chuyển phát thư tín; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao hàng; 
kho hàng hóa; dịch vụ vận tải, thư tín, hàng hóa; dịch vụ giữ chỗ cho các chuyến đi/đặt 
chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du lịch. 

 

 
(210) 4-2014-16796 (220) 22.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh da trời 
(731) FOR EARTH (SINGAPORE) PTE LTD  

(SG) 
3018 Bedok North Street 5 #02-01 
Eastlink Singapore 486132 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 01: Chất tẩy rửa cho mục đích làm sạch (một phần trong quá trình sản xuất); chất 
tẩy rửa dùng trong công nghiệp như là một phần của quá trình sản xuất; chất tẩy rửa dùng 
trong quá trình sản xuất công nghiệp; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chất tẩy 
rửa với khả năng kháng khuẩn dùng trong quá trình sản xuất; chất tẩy rửa với khả năng 
khử mùi dùng trong quá trình sản xuất; chất tẩy rửa với khả năng tẩy uế dùng trong quá 
trình sản xuất; chề phẩm tẩy nhờn dùng trong quá trình sản xuẩt; chế phẩm làm sạch 
(công nghiệp) dùng trong quá trình sản xuất; chất làm sạch (dạng dung môi) dùng cho 
việc tẩy dầu mỡ (dùng trong quá trình sản xuất); chất làm sạch (dung môi nước) dùng 
trong quá trình sản xuất; hóa chất (không dùng cho mục đích gia dụng) ở dạng lỏng được 
dùng như là chất làm sạch cặn, nhũ tương hóa học; chất nhũ tương, chất kiềm (hóa chất); 
chế phẩm hóa học dùng trong công nghiệp như là chất làm mềm: chế phẩm làm mềm 
nước; chế phẩm làm sạch (dung môi) dùng cho việc tẩy dầu mỡ trong quá trình sản xuất; 
dung môi cho mục đích làm sạch dùng trong quá trình sản xuất; dung môi dùng cho mục 
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đích làm sạch công nghiệp dùng trong quá trình sản xuất; dung môi dùng cho mục đích 
công nghiệp dùng trong quá trình sản xuất; dung môi dùng làm sạch bề mặt dùng trong 
quá trình sản xuất; tác nhân phân tán dầu; tác nhân phân tán (hóa chất); a-xít; chất làm 
sạch (dạng lỏng) dùng trong quá trình sản xuất; xà phòng dùng cho kim loại dùng trong 
công nghiệp; tác nhân tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm hóa học được dùng 
như là chất phụ gia trong bột giặt; chế phẩm hóa học được dùng trong sản xuất chất tẩy 
rửa; axit oleic; enzim dùng trong công nghiệp tẩy rửa; chất tẩy rửa công nghiệp dùng 
trong quá trình sản xuất; hợp chất tẩy rửa không ion dùng trong sản xuất công nghiệp; 
chất dạng thô (hóa chất) dùng để sản xuất chất tẩy rửa; chất dạng thô (hóa chất) dùng để 
sản xuất chất làm thơm dùng trong công nghiệp tẩy rửa; chất có hoạt tính bề mặt dùng 
cho hợp chất tẩy rửa (hóa chất); chất hóa học dùng để ngăn sự lên mùi của nước; chất hóa 
học được dùng là chất ngăn chặn (do đặc tính mùi của chúng); vi khuẩn cấy dùng để xử lý 
nước thải; chế phẩm sinh học dùng để xử lý nước thải; chế phẩm hóa học dùng để xử lý 
(điều chỉnh) cá trong bể (ngoài loại ngành dược); chế phẩm hóa học dùng để xử lý nước, 
chế phẩm hóa học được dùng trong quá trình xử lý nước; hóa phẩm dùng để xử lý nước 
uống, hóa phẩm dùng để xử lý nước; hóa phẩm được dùng trong quá trình xử lý nước; hóa 
phẩm dùng để xử lý nước thải; hóa phẩm được dùng trong quá trình xử lý nước thải; hóa 
chất dùng trong quá trình xử lý nước; tác nhân xử lý nước (hóa chất); chất hóa học xử lý 
nước; chế phẩm xử lý nước; chất nền dùng trong ngành thủy sản (không phải là dược 
chất); hóa chất dùng trong nghề nuôi trồng thủy sản (không phải là dược chất); chế phẩm 
hóa học để làm tăng chất lượng của nước. 

 

 
(210) 4-2014-16826 (220) 22.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Hội sản xuất và kinh doanh 

chè Nghệ An  (VN) 

376, Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) các loại. 
 

 
(210) 4-2014-16837 (220) 22.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Tím 
(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 

dưỡng Nutri Nest  (VN) 

316 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có thành phần từ tổ chim yến, yến sào, vi cá, bào, linh 
chi, nhân sâm, đông trùng hạ thảo; thực phẩm chức năng có thành phần từ dược thảo; thực 
phầm dinh dưỡng có thành phần từ tổ chim yến, yến sào, vi cá, bào ngư, linh chi, nhân 
sâm, đông trùng hạ thảo; chất chiết từ thịt gà thịt, cá, gia cầm và thú săn làm chất bổ 
dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y. 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
996 

Nhóm 29: Yến sào, vi cá, bào ngư, linh chi, nhân sâm, đông trùng hạ thảo (tất cả đã qua 
chế biến dùng làm thực phẩm); chất chiết ra từ thịt, trứng, thịt gà và thú săn (dùng làm 
thực phẩm). 

 

Nhóm 32: Đồ uống có chứa chất chiết từ tổ chim yến, yến sào, vi cá, bào ngư, linh chi, 
nhân sâm, đông trùng hạ thảo; đồ uống có chứa chất chiết ra từ thịt gà, thịt, cá, gia cầm và 
thú săn; đồ uống có chứa chất chiết ra từ dược thảo; (không dùng cho mục đích y tế); 
nước ép trái cây. 

 
 

(210) 4-2014-16844 (220) 22.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) RACHEL ZOE, INC.   (US) 
1990 S. Bundy Dr., Suite 200, c/o 
Chapman Bird Grey & Tessler, Inc. Los 
Angeles CA 90025, United States of 
America 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; hộp đựng kính râm.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức, cụ thể là, chuỗi hạt, vòng đeo tay, hoa tai, nhẫn, vòng đeo cánh tay. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví cầm tay; túi đựng hành lý; túi đựng hành lý dùng trong những 
cuộc đi chơi ngắn. 

 

Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là, khăn quàng cổ, khăn choàng, áo khoác ngoài, mũ, găng 
tay, áo cộc tay, áo choàng, áo captan (áo dài của người Thổ Nhĩ Kỳ, có thắt ngang lưng), 
áo choàng không tay, quần lửng, áo choàng ngoài, áo váy, áo choàng lông thú, áo vét, bộ 
quần áo liền, quần áo lót sợi đan, áo váy sợi đan, áo vét sợi đan, áo sơ mi sợi đan, chân 
váy sợi đan, áo sợi đan, quần ống bó, áo khoác, quần dài, áo sơ mi, chân váy, áo khoác thể 
thao, bộ com-lê, váy mặc mùa hè, áo len dài tay, áo nỉ, áo ba lỗ, áo thun ngắn tay, áo gilê; 
thắt lưng cho trang. phục; đồ đi ở chân. 

 

 
(210) 4-2014-16853 (220) 22.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.11; 18.1.5; 18.1.23; A25.7.6 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Hành Động 

Xanh  (VN) 

Số B12, ngách 23/61, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa xe cộ. 
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(210) 4-2014-16855 (220) 22.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 25.3.1; A25.3.3 
(731) HUANG JUNG-FU   (TW) 

2F, No.98 Sec.5, XinHai Rd., Wenshan 
Dist., Taipei, Taiwan  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xích cho xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; xe đẩy hai bánh, xe đẩy chở 
bao, túi; săm cho lốp xe bơm hơi; lốp xe đạp; lốp bánh xe; săm cho xe đạp; xéc măng 
phanh cho xe cộ; bánh xe cộ; thanh chắn va đập của xe cộ.  

 
 

(210) 4-2014-16857 (220) 22.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) MERZ PHARMA GmbH & CO. KGaA  
(DE) 
Eckenheimer LandstraBe 100, D-60318 
Frankfurt am Main, Germany  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-16870 (220) 22.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-16878 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A3.6.11; 26.3.4; 26.7.25 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá, trắng 
(731) Trần Văn Tươi  (VN) 

223/8C, đường Đông Tác, khu phố Đông 
Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Giày bảo hộ lao động (trừ loại phòng chống tai nạn, chống bức xạ và chống 
cháy); giày cao cổ, giày ống; giầy đá bóng; giầy cao su; giầy tập thể dục. 
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(210) 4-2014-16889 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  

(731) LUZ FRANQUIAS S.A.    (BR) 

Alameda Amazonas, 594, 3o andar, ZIP 
CODE 06454-070, Barueri, S·o Paulo, 

Brasil 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng, hộp đựng kính áp tròng, dây xích đeo của kính mắt, hộp đựng 

kính đeo mắt, dây nhỏ đeo kính mắt, thấu kính quang học, kính đeo mắt, gọng kính đeo 

mắt, kính râm. 
 

 
(210) 4-2014-16896 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH Phương Ngọc  

(VN) 

Lô 9, đường D5, cụm công nghiệp An 

Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 09: Đồ và dụng cụ bảo hộ lao động: áo phản quang; guốc trèo cột điện, dây an 

toàn; lưới an toàn (lưới bảo hộ), quần áo bảo hộ chống tai nạn, chống bức xạ và chống 

cháy.  
 

Nhóm 22: Thang dây, dây cẩu (được làm từ các sợi tổng hợp, sợi thô và các sợi khác được 

sử dụng trong công nghiệp, điện lực và xây dựng); lều bạt (nhà bạt). 
 

 
(210) 4-2014-16900 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 3.5.1; 26.1.1; 5.9.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, cam 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ TLB  (VN) 

52 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố  Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ quán cà phê, 

quán rượu. quán trà sữa.  
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(210) 4-2014-16901 (220) 23.07.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.3.1; A26.4.6; 16.1.1; A14.5.3; 

A7.5.8; 26.1.1 

(591) Vàng, nâu, cam

(731) Công ty TNHH GTJ  (VN) 

Số 8, đường số 8, phường Linh Chiểu, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi: dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 

tiêu khiển và thiết bị giải trí dịch vụ tổ chức khu vui chơi giải trí.  
 

 
(210) 4-2014-16905 (220) 23.07.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(531) 26.1.2

(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ SONDA  (VN) 

134/5 đường TTH02, khu phố 1A, 

phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 

& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lò sưởi, hệ thống điều hòa không 

khí, máy móc và thiết bị công nghiệp; sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-16908 (220) 23.07.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15; 25.1.25

(731) Công ty cổ phần vàng đá quý 

Song Hỷ  (VN) 

Số 133 ngõ 1194 đường Láng, phường 

Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng bạc (kim loại quý); đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý.  

 

Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc (kim loại quý); đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý.  
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(210) 4-2014-16920 (220) 23.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 15.7.1; 18.3.2; 18.3.23 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, nâu 
đất, vàng tươi, trắng 

(731) Công ty TNHH Đông Kiến An (VN)

9J2 Nguyễn Tất Thành, phường Mỹ 
Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại dầu nhờn; mua bán các loại phụ gia sử dụng cho các loại dầu 
nhờn; mua bán các loại hóa chất sử dụng cho các loại dầu nhờn; mua bán mỡ bò; mua bán 
các loại bao bì và thùng chứa cho sản phẩm dầu nhờn bao gồm: thùng, lon, chai, hộp các 
tông, nắp chai, nắp thùng. 

 
 

(210) 4-2014-16927 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Trần Tài  (VN) 

45 Yết Kiêu, phường 9, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại. 
 
 

(210) 4-2014-16928 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tuyết Mai  (VN) 

99/9 Phan Anh, khu phố 12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng, van ống dẫn nước không bằng kim loại hoặc 
chất dẻo, phụ kiện ống dẫn nước không bằng kim loại hoặc chất dẻo (co, tê, lơi). 

 

 
(210) 4-2014-16933 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phương Đông  

(VN) 

Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; động cơ cho xe máy.  
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(210) 4-2014-16940 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI  (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16941 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI  (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-16942 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh   (VN) 

Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16943 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16944 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16945 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16946 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16947 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16948 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16949 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16967 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 24.17.25 
(731) SFERA JOVEN, S.A.   (ES) 

Hermosilla, 112. 28009 Madrid (SPAIN) 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; máy vi tính; kính áp tròng; vật dùng quang học.  
 

Nhóm 16: Catalô; tạp chí; sách nhỏ quảng cáo; túi giấy.  
 

Nhóm 24: Khăn trải bàn bằng vải dệt; khăn ăn bằng vải đệt; tấm phủ giường [bằng vải 
dệt]; khăn phủ giường; chăn; rèm bằng sợi dệt.  

 

 
(210) 4-2014-16975 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.3.2; 26.7.25 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần IAD Việt Nam  

(VN) 

Số 38, ngõ 86, phố Chùa Hà, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 

 
(210) 4-2014-16981 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) FIRST ONE AUSTRALIA PTY LTD  (AU)
TA first one Australia, PO Box 827, 
Cabramatta, Sydney 2166, Australia 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; tinh dầu mỹ phẩm; sữa rửa mặt; chất làm sạch cho da; kem chống 
lão hoá và kem dưỡng ẩm; huyết thanh chống lão hoá; huyết thanh làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2014-16988 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 86/304,208 09.06.2014 US 
(540) 

  

(731) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  (US)
800 N. Lindbergh Blvd., St. Louis, 
Missouri 63167, United States of 
America  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng; chất diệt nấm; chất diệt nấm sinh học. 
 

 
(210) 4-2014-17000 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.22; 2.1.20; 26.1.1 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty cổ phần Bán hàng 

Chủ động   (VN) 

Tầng 6 và 7, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp; tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn tổ chức và 

điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  
 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2014-17001 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Cam, xám, trắng 
(731) Vũ Thị Thuý Hằng  (VN) 

6/4A tổ 56, khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ lót nam, đồ lót nữ, vở.  

 

 
(210) 4-2014-17002 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 25.1.6; A5.3.13; A5.5.20 
(591) Vàng, nâu, đỏ, xanh lá cây, trắng, da 

cam, đen 
(731) Cao Trung Hiếu  (VN) 

ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân bón làm từ bột cá; phân bón tự nhiên làm 

từ phân chim, gà, vịt; kali dùng trong nông nghiệp; hóa chất để cải tạo đất.  
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(210) 4-2014-17003 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Xanh lam, trắng 

(731) Hợp tác xã thương mại dịch 

vụ và nuôi trồng thuỷ sản 

Đức Thịnh  (VN) 

Thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập, huyện Đầm 

Hà, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản.  
 

 
(210) 4-2014-17004 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 3.9.15; 3.9.18; 26.1.1; 1.15.24 

(591) Xanh dương, xanh lam, trắng 

(731) Trần Văn Tuấn  (VN) 

Khu 3, phường Quảng Yên, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Chả mực; chả cá, chả tôm; chả cua; chả rươi.  
 

 
(210) 4-2014-17005 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) AUS KOREA CO., LTD  (KR) 

(Guui-dong) 303ho, 3F., 514, 

Gwangnaru-ro, Gwangjin-gu, Seoul, 

143-824 Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; mỹ phẩm dùng cho da 

mặt và toàn thân; đồ trang điểm (mỹ phẩm); gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế 

phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; nước hoa sử 

dụng cho cá nhân (nước hoa); xà phòng thơm; chế phẩm chăm sóc bảo vệ tóc. 
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(210) 4-2014-17006 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3 
(591) Tím 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

du lịch Cầm Thi Giang  (VN) 

118/9/44 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí 
trong khu nghỉ dưỡng; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; câu lạc bộ sức khỏe; phòng tập 
thể dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); nhà nghỉ; quán 
ăn tự phục vụ; cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2014-17026 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 16.3.13; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Huỳnh Kim Tuyến  (VN) 

183 đường Song Hành, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; nước hoa; dầu gội đầu; khăn giấy được 
tẩm nước thơm mỹ phẩm. 

 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính bảo hộ cho thể 
thao; dây nhỏ đeo của kính mắt. 

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ chạy điện; đồ trang sức; dây đồng hồ đeo tay; mặt kính của 
đồng hồ; vòng đeo tay (đồ trang sức). 

 

Nhóm 18: Ba lô; vali; túi xách tay; túi du lịch; túi xách học sinh; ví bỏ túi. 
 

Nhóm 25: Quần áo; khăn choàng; quần áo bơi; giày dép; mũ nón; thắt lưng.  
 
 

(210) 4-2014-17027 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 16.3.13; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, cam, xanh đen, đen 
(731) Huỳnh Kim Tuyến  (VN) 

183 đường Song Hành, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; nước hoa; dầu gội đầu; khăn giấy được 
tẩm nước thơm mỹ phẩm. 

 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính bảo hộ cho thể 
thao; dây nhỏ đeo của kính mắt. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ chạy điện; đồ trang sức; dây đồng hồ đeo tay; mặt kính của 
đồng hồ; vòng đeo tay (đồ trang sức). 

 
Nhóm 18: Ba lô; vali; túi xách tay; túi du lịch; túi xách học sinh; ví bỏ túi. 

 
Nhóm 25: Quần áo; khăn choàng; quần áo bơi; giày dép; mũ nón; thắt lưng. 

 

 
(210) 4-2014-17028 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Huỳnh Kim Tuyến  (VN) 

183 đường Song Hành, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 15: Nhạc cụ âm trầm (dụng cụ âm nhạc); nhạc cụ điện tử; trống (nhạc cụ); đàn 
ghita; nhạc cụ; dụng cụ âm nhạc. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức biểu diễn sự kiện giải trí; dịch vụ đại lý bán vé (giải 
trí); thông tin giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-17040 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 

Số 11, đường Công Nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-17041 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 

Số 11, đường Công Nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17042 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ME DI SUN  (VN) 

Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17043 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ME DI SUN  (VN) 

Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-17044 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ME DI SUN  (VN) 

Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17045 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 

234 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Văn 
Mỗ, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17046 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17047 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc  (VN) 

Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-17048 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Mỹ   (VN) 

44 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17049 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Mỹ   (VN) 

44 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17060 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-17061 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2014-17062 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17063 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17064 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(210) 4-2014-17065 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17066 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17067 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17068 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(210) 4-2014-17069 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-17082 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên nhiên 

Việt  (VN) 

Số 115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã 
Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; 
trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17110 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Ghi xám đậm, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Việt Giai Thành  

(VN) 

8A An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa (hộp quẹt); hộp diêm; đá lửa.  
 

 
(210) 4-2014-17121 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.4; 26.1.5 
(591) đen, xanh dương, xanh dương đậm 
(731) Hộ kinh doanh Trần Hải Yến  

(VN) 

139C Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ y tế qua điện thoại; nhà dưỡng bệnh; 
dịch vụ dược sĩ kê đơn; bệnh viện.  

 
 

(210) 4-2014-17127 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) IEONG CHENG SON  (CN) 
6-And-L, Iao Kai, Iao Hon EDF. Macau 
China 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Giấy thấm dầu cho da (cho mục đích mỹ phẩm và làm sạch); mỹ phẩm; bút chì 
kẻ lông mày; nước hoa; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 
 

(210) 4-2014-17128 (220) 24.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.12; A5.1.7; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hồng Hạnh - Thanh Thảo  (VN) 

Số 155, tổ 18, ấp Bình Thành, xã Bình 
Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-17134 (220) 25.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 1.3.1; 26.1.1; A1.3.20 

(591) Cam, trắng 
(731) Võ Thị Ngọc Hạnh  (VN) 

343B hương lộ 14, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục đào tạo; trường mẫu giáo.  
 
 

(210) 4-2014-17135 (220) 25.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 1.15.21 

(591) Vàng, ghi, trắng 
(731) Vũ Chi Mai  (VN) 

54a Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Thiệp chúc mừng; thiệp chúc mừng có nhạc; bưu thiếp; sổ tay; lịch; danh thiếp. 
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(210) 4-2014-17136 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành  (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2014-17137 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  

(VN) 

52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-17138 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  

(VN) 

52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-17139 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.1.1; 3.9.1; A26.11.12; 26.11.3; 
A1.1.10 

(591) Xanh lam, xanh lục, đỏ 
(731) Hợp tác xã thủy sản Đồng 

Tâm   (VN) 

Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Cá tươi (chưa qua chế biến). 
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(210) 4-2014-17150 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.1.5 
(731) Công ty cổ phần RUBEE Việt 

Nam  (VN) 

Số 32, tổ 30 phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo bằng truyền hình; cho thuê phương 
tiện quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; phát hành các tài liệu quảng cáo. 

 

Nhóm 42: Thiết kế logo; dịch vụ thiết kế bao bì; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; 
thiết kế trang web; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế đồ họa nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2014-17151 (220) 25.07.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.4; 26.1.6 

(591) Hồng, đỏ, tím, đen 
(731) Công ty TNHH Mắt Búp Bê  (VN)

59 đường 24A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; hộp kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2014-17153 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Nâu, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cái Thùng Gỗ  (VN) 

369 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán 
bar; dịch vụ quán ăn. 

 

 
(210) 4-2014-17154 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.10; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất mỹ phẩm Y Mỹ  (VN) 

16/4 đường số 15, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem làm sạch da; phấn trang điểm; sữa tắm dưỡng thể; nước 
hoa; xà phòng.  

 

 
(210) 4-2014-17155 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đen, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo Tầm 

Nhìn Việt  (VN) 

130 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng (gạch, ngói, cát, đá, xi măng, sắt, thép); dịch vụ 

quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường và 
thăm dò dư luận; hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh (trừ tư vấn tài chính kế toán, luật). 

 
 

(210) 4-2014-17156 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đen, xanh lá, xanh biển, trắng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo Tầm 

Nhìn Việt  (VN) 

130 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video, chương trình truyền hình; hoạt 

động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; tổ chức biểu diễn 
nghệ thuật chuyên nghiệp; dịch vụ sáng tác nhạc, dịch vụ phối âm, phối nhạc; hoạt động 
hậu kỳ sản xuất phim, chương trình truyền hình, cụ thể là: dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc; 
hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc. 

 

 
(210) 4-2014-17157 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ GOOD 

EATING  (VN) 

48/3 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Bình pha cà phê không dùng điện; cốc, vại uống bia; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ 

ăn]; giá để lọ gia vị; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ 
uống. 
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Nhóm 29: Pho mát; dầu olive cho thực phẩm; cà chua nghiền nhuyễn; thịt giăm bông; quả 
oliu đã được bảo quản; xúc xích. 

 

Nhóm 30: Cà phê; bánh pizza; giấm; bánh ngọt; kem lạnh; bột nhão làm thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán café; dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; quán rượu nhỏ; căn-tin. 

 

 
(210) 4-2014-17158 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 

sản VICTORY  (VN) 

Số 73 Lê Văn Lương, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân,  thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; đại lý bất động 
sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ 
thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê phòng ở. 

 

 
(210) 4-2014-17159 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 26.4.4; 26.4.9; A25.7.21; 
A26.11.8; 26.15.15 

(731) Đỗ Đình Phượng  (VN) 

Xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh 
Hải Dương 

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại (cửa nhôm cuốn); tấm lợp kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa bằng 
kim loại; khung cửa kim loại; lá nhôm và các sản phẩm cửa làm từ nhôm lá; khung nhà 
tàm từ kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-17160 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thái Đạt  (VN) 

Số 70/3 đường số 1, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước thải; hóa chất xử lý nước cất; hóa chất xử lý nước dùng 
trong công nghiệp; hóa chất để làm sạch nước; chế phẩm để lọc gạn.  
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(210) 4-2014-17161 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thái Đạt   (VN) 

Số 70/3 đường số 1, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước thải; hóa chất xử lý nước cất; hóa chất xử lý nước dùng 

trong công nghiệp; hóa chất để làm sạch nước; chế phẩm để lọc gạn.  
 

 
(210) 4-2014-17162 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, hồng 
(731) Công ty TNHH thiết bị nha 

khoa Đại Tín  (VN) 

C12-D21 khu đô thị mới đường Dịch 
Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Răng giả, cụ thể là: răng sứ. 
 

 
(210) 4-2014-17163 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, hồng, xám 
(731) Công ty TNHH thiết bị nha 

khoa Đại Tín   (VN) 

C12-D21 khu đô thị mới đường Dịch 
Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Răng giả, cụ thể là: răng sứ. 
 

 
(210) 4-2014-17164 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 2.9.10; 26.4.2; 24.13.1 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thiết bị nha 

khoa Đại Tín   (VN) 

C12-D21 khu đô thị mới đường Dịch 
Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Răng giả, cụ thể là: răng sứ. 
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(210) 4-2014-17165 (220) 25.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Toàn Cầu  

(VN) 

Số 13, TT4, khu đô thị Mễ Trì - Mỹ 
Đình, phố Trần Văn Lai, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tạo cảnh quan như trồng và chăm sóc cây cảnh, công viên; dịch vụ tạo 

dáng cây cảnh, làm vườn; dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ làm vườn, chăm sóc 
bãi cỏ. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ; mai táng; dịch vụ địa táng; dịch vụ hỏa táng; tổ chức các buổi 
lễ tôn giáo, tâm linh.  

 

 
(210) 4-2014-17166 (220) 25.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Toàn Cầu  

(VN) 

Số 13, TT4, khu đô thị Mễ Trì - Mỹ 
Đình, phố Trần Văn Lai, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tạo cảnh quan như trông và chăm sóc cây cảnh, công viên; dịch vụ tạo 

dáng cây cảnh, làm vườn; dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ làm vườn; chăm sóc 
bãi cỏ. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ, mai táng, dịch vụ địa táng; dịch vụ hỏa táng; tổ chức các buổi 
lễ tôn giáo, tâm linh.  

 

 
(210) 4-2014-17167 (220) 25.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(591) Xanh là cây, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Đắc Thuận Phát  (VN) 

94/1 An Bình, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí.  
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(210) 4-2014-17168 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Cam, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư - dịch vụ - du lịch 

Phước Hưng  (VN) 

¤ 45 , lô NP 22, đường DA1-2, khu TĐC 
Mỹ Phước 2, KP3, phường Mỹ Phước, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort), nhà hàng ăn uống, quán cà phê 

giải khát, cho thuê hội trường, phòng hội nghị, phòng cưới.  
 

 
(210) 4-2014-17169 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, cánh sen, vàng, xanh lá 
(731) Công ty TNHH sơn Sento  (VN)

325/165 Bạch Đằng, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán sơn. 
 

 
(210) 4-2014-17170 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 

Tâm   (VN) 

Số 6 ngõ 162 phố Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốC, thuốc 

dông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng eụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
đầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
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vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-17171 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng  cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17172 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng  cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17173 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng  cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-17174 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng  cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-17175 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga  (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17176 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 

PHARMACIES  (VN) 

Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17177 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

và phân phối Bình Minh  (VN) 

Số 11B/168/76 đường Kim Giang, tổ 31, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo lót phụ nữ; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; quần áo tắm; 
quần áo thể dục. 

 

 
(210) 4-2014-17178 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-17179 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-17180 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2014-17181 (220) 25.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

(210) 4-2014-17182 (220) 25.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-17183 (220) 25.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-17184 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.3.1 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1027 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-17185 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-17186 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-17187 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2014-17188 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-17189 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-17190 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-17191 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) KABUSHIKIKAISYA SANWA  (JP) 
69-1, wakashiba,kashiwa-shi,chiba,277-
0871 Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống phong cách Nhật Bản; dịch vụ quầy rượu Nhật Bản; cung 
cấp thực phẩm và đồ uống trong chuỗi nhà hàng; nhà hàng ăn uống giao hàng tận nhà; 
cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-17192 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) KABUSHIKIKAISYA SANWA   (JP) 

69-1,wakashiba,kashiwa-shi,chiba,277-
0871 Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp mỳ ramen (một loại mỳ của Trung Quốc); cung cấp thực 

phẩm và đồ uống trong chuỗi nhà hàng; nhà hàng ăn uống giao hàng tận nhà; cung cấp 
thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2014-17193 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 7.3.11; 7.3.2; 7.1.24 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết bị An Bình 

Minh  (VN) 

Số 49 ngõ 3 đường Ngọc Hồi, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị máy văn phòng, đồ nội thất (giường, tủ, bàn ghế), 

văn phòng phẩm, thiết bị dụng cụ y tế, đồ điện gia dụng, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật 
liệu phủ tường.  

 
Nhóm 41: Tổ chức giáo dục nghề nghiệp; dịch vụ hỗ trợ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2014-17194 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN  (VN) 

Lô I-5C, khu Công Nghệ Cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; chế 

phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2014-17195 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN   (VN) 

Lô I-5C, khu Công Nghệ Cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; chế 

phẩm hóa dược. 
 

 
(210) 4-2014-17196 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN   (VN) 

Lô I-5C, khu Công Nghệ Cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; chế 

phẩm hóa dược. 
 

 
(210) 4-2014-17197 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN   (VN) 

Lô I-5C, khu Công Nghệ Cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; chế 
phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2014-17198 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN   (VN) 

Lô I-5C, khu Công Nghệ Cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; chế 
phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2014-17199 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN   (VN) 

Lô I-5C, khu Công Nghệ Cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; chế 
phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2014-17206 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ 25 giây  (VN) 

Lầu 7 Melinh Point Tower, số 2 phố Ngô 
Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là mua bán hàng: mỹ phẩm, đồ trang sức, 
loa, bộ khuyếch đại âm thanh (ampli), máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop), USB, 
linh kiện điện tử, máy fax, máy ghi âm, máy ảnh, thiết bị ghi hình, điện thoại di động, 
máy in, máy phô tô, quạt, máy làm nóng lạnh nước uống, bếp hồng ngoại, bếp điện từ, 
máy xay đa năng, máy xay đậu nành, nồi áp suất, chảo chống dính, nồi chống dính, máy 
làm sữa chua, hộp thuỷ tinh, bình thuỷ tinh, kem đánh răng, cây lau nhà, nước rửa tay, 
khăn tắm, áo mưa, thực phẩm, đồ uống các loại, đồ chơi trẻ em, máy mát-xa, quần áo, túi 
xách, balô, dụng cụ chăm sóc cơ thể; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 
quảng cáo thương mại.  

 
 

(210) 4-2014-17207 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xanh, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần cơ khí Đông 

Anh  (VN) 

Quốc lộ 3, Dục Tú, Đông Anh, thành 
phố Hà Nội.  

 

(511)   Nhóm 06: Kết cấu thép: nhà thép tiền chế.  
 

Nhóm 37: Lắp dựng kết cắu thép; lắp dựng nhà thép tiền chế, quản lý thi công các dự án 
xây dựng.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kỹ thuật và thiết kế nhà thép tiền chế.  
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(210) 4-2014-17208 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ Tường Anh  

(VN) 

Số 1-2-3, ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2014-17210 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.19 
(731) Nguyễn Thị Kim Loan   (VN)

294 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Bàn bida; gậy chơi bida.  
 

Nhóm 35: Mua bán bàn bida; mua bán gậy chơi bida.  
 

 
(210) 4-2014-17211 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.5.25; A9.1.22 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Văn Hào  

(VN) 

245 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2014-17212 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 3.9.1; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 
(731) Hợp tác xã sản xuất và tiêu 

thụ lúa giống Mỹ Trà  (VN) 

ủy ban Nhân dân xã Mỹ Trà, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
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(210) 4-2014-17213 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.11; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh Tuấn Huy  (VN) 

Số nhà 29, phố Quán Tiên, phường Hội 
Hợp, thành viên Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán chè Giảo Cổ Lam 

 

 
(210) 4-2014-17214 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) MERCK KGAA   (DE) 

Frankfurter Strasse, 64293 Darmstadt, 
Germany  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm bôi ngoài da không chứa thuốc dùng để cải thiện và dưỡng khớp (mỹ 

phẩm); kem bôi không chứa thuốc, nước thơm không chứa thuốc và gel không chứa thuốc 
dùng để xoa bóp khớp không dùng cho mục đích y tế (mỹ phẩm); kem bôi không chứa 
thuốc, dầu không chứa thuốc, nước thơm không chứa thuốc và gel không chứa thuốc 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm không chứa thuốc làm dịu, làm dễ chịu và bôi 
trơn khớp (mỹ phẩm).   

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược dùng trong y tế; thực phẩm cho em bé và người 
bệnh; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; khoáng chất 
và muối khoáng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chứa vitamin và/hoặc khoáng chất 
dùng cho mục đích y tế; dược thảo; chế phẩm từ thảo mộc dùng cho mục đích y tế; dầu ăn 
và mỡ ăn vâ chất chiết xuất từ dầu ăn và mỡ ăn tất cả dùng cho mục đích y tế, dầu gan cá 
thu; chất bổ sung dinh dưỡng.   

 
Nhóm 29: Cá (không còn sống); hải sản đã được chế biến; thực phẩm được chế biến từ cá 
và hải sản hoặc có nguồn gốc từ cá và hải sản; dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được; 
thực phẩm từ dầu ăn và mỡ ăn.  

 

 
(210) 4-2014-17215 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) MERCK KGAA   (DE) 
Frankfurter Strasse, 64293 Darmstadt, 
Germany    

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm bôi ngoài da không chứa thuốc dùng để cải thiện và dưỡng khớp (mỹ 

phẩm); kem bôi không chứa thuốc, nước thơm không chứa thuốc và gel không chứa thuốc 

dùng để xoa bóp khớp không dùng cho mục đích y tế (mỹ phẩm); kem bôi không chứa 

thuốc, dầu không chứa thuốc, nước thơm không chứa thuốc và gel không chứa thuốc 

(dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm không chứa thuốc làm dịu, làm dễ chịu và bôi 

trơn khớp (mỹ phẩm).   

 

Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược dùng trong y tế; thực phẩm cho em bé và người 

bệnh; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; khoáng chất 

và muối khoáng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chứa vitamin và/hoặc khoáng chất 

dùng cho mục đích y tế; dược thảo; chế phẩm từ thảo mộc dùng cho mục đích y tế; dầu ăn 

và mỡ ăn vâ chất chiết xuất từ dầu ăn và mỡ ăn tất cả dùng cho mục đích y tế, dầu gan cá 

thu; chất bổ sung dinh dưỡng.   

 

Nhóm 29: Cá (không còn sống); hải sản đã được chế biến; thực phẩm được chế biến từ cá 

và hải sản hoặc có nguồn gốc từ cá vâ hải sản; dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được; 

thực phẩm tư dầu ăn và mỡ ăn.  
 

 
(210) 4-2014-17216 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) AMGEN INC.   (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand 

Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-17217 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 1.3.1; 26.1.1; A26.4.6; 26.1.5; 25.7.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh rêu đậm 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xây dựng Thành Công 

Thành  (VN) 

313/76-78 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 

An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn cho thợ sơn nhà; chổi quét sơn (cọ sơn).  
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(210) 4-2014-17218 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.1.2; 25.7.25; 26.1.5 
(591) Đỏ nhũ vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xây dựng Thành Công 

Thành  (VN) 

313/76-78 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn cho thợ sơn nhà; chổi quét sơn (cọ sơn).  
 
 

(210) 4-2014-17219 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 23.1.1; 25.1.25; 24.1.1 
(731) ENTWELL CO., LTD.  (KR) 

1701, Acehighend III, 371-50 Gasan-
dong, Guemcheon-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ điện thoại di động; dịch vụ trò chơi ứng 
dụng; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi trên điện thoại di động; dịch vụ 
quảng cáo cho trò chơi; dịch vụ trò chơi; cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà; cho thuê 
thiết bị trò chơi; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến trên trang web; tổ 
chức phòng chơi trò chơi điện tử; cung cấp thiết bị chơi trò chơi trên máy tính; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được.  

 

 
(210) 4-2014-17220 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.17; 24.17.25 
(591) Da cam 
(731) Hộ kinh doanh nhà hàng 

Tường Xanh (VN)   (VN) 

Số 134 đường Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán rượu. 
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(210) 4-2014-17223 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) PT. KALBE FARMA TBK   (ID) 
Jl. Letjen Soeprapto Kav. 4 No. 1 
Cempaka Putih Timur-Cempaka Putih 
Jakarta Pusat, Indonesia  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống dùng cho mục đích y tế có chứa khoáng chất để tăng sức đề kháng và 
khả năng miễn dịch của cơ thể; đồ uống có hương vị trái cây và đồ uống trên cơ sở trái 
cây có chứa vitamin dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 32: Nước uống không có ga; nước đã qua chế biến (đồ uống); nước suối (đồ uống 
không dùng cho mục đích y tế); nước khoáng (đồ uống không dùng cho mục đích y tế); 
nước có hương vị và hương liệu từ trái cây (đồ uống); đô uống có hương vị trái cây và đồ 
uống trên cơ sở trái cây (không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây và nước ép rau 
[đồ uống]; mật hoa quả (đồ uống); nước chanh; nước sô đa và các đồ uống không chứa 
cồn khác; chiết xuất và hương liệu và các chế phẩm khác dùng để sản xuất đồ uống không 
chứa cồn (trừ tinh dầu); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho 
mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-17227 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 6.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) THOMAS SCHOCHER  (CH) 

Bucanierweg 2, CH-7074 Malix, 
Switzerland 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; ví đựng danh thiếp kinh doanh; ví đựng danh thiếp; túi du 
lịch; túi đựng đồ trang điểm (không bao gồm dụng cụ trang điểm); ba lô; túi thể thao; «; « 
che nắng; hộp làm bằng da; móc chìa khóa bằng da. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; quần áo lót mặc bên trong, quần áo thể thao; áo khoác 
ngoài; áo sơ mi; quần đùi; áo khoác choàng; áo váy; quần áo trẻ em; váy; khăn quàng cổ, 
tất ngắn cổ; ca vát, thắt lưng (trang phục); tấm che mặt dùng trong mùa đông; áo mưa; mũ 
che tai (trang phục); đồng phục. 

 

 
(210) 4-2014-17230 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14 
(591) Xanh, đen 
(731) KIM EUN HO   (KR) 

119 Yeongun-ro, Yeoncheon-eup, 
Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do, Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; nước dùng cho cơ thể [mỹ phẩm]; kem dùng cho da; nước 
dùng cho da; nước hoa; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; nước tẩy trang; son môi; mát-ca-ra; 
keo xịt tóc; dầu gội; dầu bóng tóc; thuốc tẩy màu tóc; thuốc uốn tóc; nước dưỡng tóc; sơn 
bóng; chất tạo màu trong trang điểm; kem đánh răng; nước chống nắng [mỹ phẩm]. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm; bàn chải đánh răng; cái lược; cọ làm sạch lông sau khi cạo 
râu; hộp đựng xà phòng; hộp đựng mỹ phẩm xách tay; bàn chải chà móng tay; bàn chải 
dùng cho môi. 

 
Nhóm 35: Môi giới bán mỹ phẩm; bán lẻ mỹ phẩm; đại lý bán mỹ phẩm; tiếp thị.  

 

 
(210) 4-2014-17231 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH BABEENI Việt 

Nam  (VN) 

Số nhà 66, phố Việt Hưng, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ gối; vải thêu thổ cẩm; vải đã 

phác hoạ hoạ tiết để thêu; vải bông; vải pha bông; túi ngủ [chăn phủ] dành cho trẻ em. 
 

Nhóm 25: Váy; khăn quàng cổ; đồ đội đầu; giày; quần áo cho trẻ sơ sinh và trẻ em, cụ thể 
là áo vét, áo sơ mi, quần dài, áo váy, áo chui đầu, quần áo bơi, quần áo ngủ, bộ áo liền 
quần; yếm dãi không bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2014-17232 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Đen, trắng, nâu đen, nâu xám 
(731) Công ty TNHH quảng cáo và 

phân phối PLATINUM 

BEVERAGES  (VN) 

6/8 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. 
(N.T.K. CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia). 
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(210) 4-2014-17233 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Quang Minh   (VN)

K92 H6/51 Đinh Tiên Hoàng, phường 
Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 29: Mắm chế biến từ các loại cá biển (cá nhuyễn dạng sệt): mắm cá cơm, mắm cá 

thu; nước mắm. 
 
 

(210) 4-2014-17234 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED  (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17235 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) ROTAM AGROCHEM 

INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED   (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nghề làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; chế 
phẩm phân bón; chất cải thiện đất, phân bón cho đất; phân bón bao gồm phân bón cho 
nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, đất để trồng cây; chế phẩm cho cây trồng bao 
gồm chế phẩm cho cây trồng chứa nguyên tố vi lượng; chế phẩm cải tạo đất bao gồm hóa 
chất để cải tạo đất; chất bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; 
chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng trong nông nghiệp; chế phẩm sinh học không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y; chất kích thích sự sinh trưởng cho cây trồng bao gồm hóc 
môn thực vật. 
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(210) 4-2014-17236 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nghề làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; chế 
phẩm phân bón; chất cải thiện đất, phân bón cho đất; phân bón bao gồm phân bón cho 
nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, đất để trồng cây; chế phẩm cho cây trồng bao 
gồm chế phẩm cho cây trồng chứa nguyên tố vi lượng; chế phẩm cải tạo đất bao gồm hóa 
chất để cải tạo đất; chất bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; 
chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng trong nông nghiệp; chế phẩm sinh học không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y; chất kích thích sự sinh trưởng cho cây trồng bao gồm hóc 
môn thực vật. 

 

 
(210) 4-2014-17237 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nghề làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; chế 
phẩm phân bón; chất cải thiện đất, phân bón cho đất; phân bón bao gồm phân bón cho 
nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, đất để trồng cây; chế phẩm cho cây trồng bao 
gồm chế phẩm cho cây trồng chứa nguyên tố vi lượng; chế phẩm cải tạo đất bao gồm hóa 
chất để cải tạo đất; chất bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; 
chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng trong nông nghiệp; chế phẩm sinh học không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y; chất kích thích sự sinh trưởng cho cây trồng bao gồm hóc 
môn thực vật. 

 

 
(210) 4-2014-17238 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nghề làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; chế 
phẩm phân bón; chất cải thiện đất, phân bón cho đất; phân bón bao gồm phân bón cho 
nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, đất để trồng cây; chế phẩm cho cây trồng bao 
gồm chế phẩm cho cây trồng chứa nguyên tố vi lượng; chế phẩm cải tạo đất bao gồm hóa 
chất để cải tạo đất; chất bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; 
chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng trong nông nghiệp; chế phẩm sinh học không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y; chất kích thích sự sinh trưởng cho cây trồng bao gồm hóc 
môn thực vật. 

 

 
(210) 4-2014-17239 (220) 25.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nghề làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; chế 
phẩm phân bón; chất cải thiện đất, phân bón cho đất; phân bón bao gồm phân bón cho 
nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, đất để trồng cây; chế phẩm cho cây trồng bao 
gồm chế phẩm cho cây trồng chứa nguyên tố vi lượng; chế phẩm cải tạo đất bao gồm hóa 
chất để cải tạo đất; chất bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; 
chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng trong nông nghiệp; chế phẩm sinh học không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y; chất kích thích sự sinh trưởng cho cây trồng bao gồm hóc 
môn thực vật. 

 

 
(210) 4-2014-17240 (220) 25.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2; A26.4.24 
(731) Nguyễn Minh Đức   (VN) 

Số 19, phố Nguyễn Quí Đức, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nhân viên tạo kiểu và mẫu tóc; trình diễn thời trang tóc, kiểu và mẫu 

tóc. 
 

Nhóm 44: Cắt tóc, uốn tóc, chăm sóc tóc, thiết kế tạo mẫu tóc và thẩm mỹ viện về tóc.  
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(210) 4-2014-17244 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SUN PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD.  (IN) 
Acme Plaza, Andheri-Kurla Road, 
Andheri (East), Mumbai 400 059, India 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-17245 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.3.4; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Xanh lam, cam 
(731) Trần Công Việt  (VN) 

P114 A5, ngõ 222A Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất, cụ thể là: bàn; ghế; giường; tủ; giá sách; kệ (để đồ dùng trong nhà). 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá bằng gỗ, thiết bị vệ sinh: vòi 
hoa sen, chậu rửa, bồn cầu, gương nhà tắm, vật liệu xây dựng: ván sàn, gỗ lát, tay nắm 
cửa, tay vịn cầu thang, thanh lan can, chốt cửa bằng kim loại, bản lề; đại lý đồ nội thất: 
bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá bằng gỗ, thiết bị vệ sinh: vòi hoa sen, chậu rửa, bồn cầu, 
gương nhà tắm, vật liệu xây dựng: ván sàn, gỗ lát, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, thanh 
lan can, chốt cửa bằng kim loại, bản lề; xuất nhập khẩu đồ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, 
kệ, giá bằng gỗ, thiết bị vệ sinh: vòi hoa sen, chậu rửa, bồn cầu, gương nhà tắm, vật liệu 
xây dựng: ván sàn, gỗ lát, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, thanh lan can, chốt cửa bằng 
kim loại, bản lề. 

 
 

(210) 4-2014-17246 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Mạnh Hà   (VN) 

P14-A6, Tập thể Dệt 8/3, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2014-17247 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hùng Việt  (VN)

Số 323 Phố Ga, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện tử, viễn thông ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông và 
truyền hình như thiết bị truyền dẫn, đầu thu kỹ thuật số, đầu giải mã vệ tinh, trung tâm 
điều khiển (control panel), đầu thu sóng vệ tinh. 

 

 
(210) 4-2014-17249 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Bùi Thị Diệp   (VN) 

Thôn Chỉnh Đốn, xã Gia Minh, huyện 
Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 45: Các dịch vụ pháp lý cụ thể là: dịch vụ tư vấn luật; tư vấn pháp lý trong lĩnh vực 
tranh tụng; tư vấn pháp lý về đầu tư và thương mại; tư vấn pháp lý về mua bán và hợp nhất 
công ty; tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng; tư vấn pháp lý về lao động 
và hợp đồng. 

 

(210) 4-2014-17250 (220) 25.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.13; A5.7.23; 26.13.25; A24.17.12 
(591) Đen, xanh, cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Không Gian  (VN) 

234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2014-17252 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần cơ khí NCM  

(VN) 

118/892A Nguyễn Kiệm, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; ống bằng kim loại; kẹp dây cáp và ống 
dẫn bằng kim loại; bộ siết dây cáp bằng kim loại; đai thép; vật liệu gia cường bằng kim 
loại cho xây dựng, vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1043 

(210) 4-2014-17254 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HANABISHI Hà 

Nội  (VN) 

Lô D9, khu 4ha, phường Phúc Xá, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy đánh trứng; máy vắt cam; máy hút bụi; máy làm bánh 
sandwich; máy đánh cháo. 

 

Nhóm 11: Nồi điện; chảo điện; bếp hồng ngoại; bếp điện từ; máy sấy tóc; thiết bị sưởi 
nóng; thiết bị thông gió; ấm điện; quạt điện.  

 

Nhóm 21: Nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; chảo để rán; ấm 
đun nước không dùng điện, dụng cụ lau chuùi vận hành bằng tay, chổi quét rác. 

 
 

(210) 4-2014-17255 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A18.1.8; 26.7.25; 26.4.1; 26.4.9; 26.3.1 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần chỉ số Việt 

CPI   (VN) 

Số 12 đường Lê Văn Lương kéo dài, phường
Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2014-17256 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) FERERA COMPANY LIMITED   (TH) 
No. 205/12 Moo 10, Nong Prue Sub-
District, Bang Lamung District, 
Chonburi Province 20150 Thailand  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; da động vật; da sống; vali (hành lý) và túi du lịch; ô; dù 
và gậy chống; roi da; bộ yên cương và yên cương; túi xách tay; túi đeo vai; túi đựng mỹ 
phẩm (trống rỗng) và ví tiền.  

 
 

(210) 4-2014-17257 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.11.5; 26.1.1; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Tím, vàng, xanh, nâu 
(731) Nguyễn Thị Minh Tấn  (VN)

ấp Long Thọ, xã Long Hòa, huyện Dầu 
Tiếng, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 31:  Nấm tươi. 
 
 

(210) 4-2014-17258 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Lý Tổ Hào  (VN) 

Số 130/35/2A Lê Đình Cẩn, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Kềm cắt da và móng tay. 
 
 

(210) 4-2014-17260 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Trần Đình Hải  (VN) 

111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt, mỹ phẩm; nước hoa. 
 
 

(210) 4-2014-17261 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trần Đình Hải  (VN) 

111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; mỹ phẩm nước hoa. 
 
 

(210) 4-2014-17263 (220) 28.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (731) Trần Thị Thu Thảo   (VN) 

Số 58 ngõ 11 Trịnh Hoài Đức, phường Cát
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép.  
 
 

(210) 4-2014-17264 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.3.1; 26.5.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Mỹ 

Phát   (VN) 

Số 193 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1045 

(511)   Nhóm 06: Van nước bằng kim loại và các phụ kiện dùng cho ngành nước bằng kim loại, 
cụ thể là khớp nối ống nước, măng sông, cút (đầu nối), côn, tê (ống nối hình chữ T), khởi 
thuỷ (kẹp ống).  

 

Nhóm 07: Máy hàn chạy bằng điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi vật tư, phụ kiện dùng cho ngành nước 
như: van nước bằng kim loại và các phụ kiện dùng cho ngành nước bằng kim loại, cụ thể 
là khớp nối ống nước, măng sông, cút (đầu nối), côn, tê (ống nối hình chữ T), khởi thuỷ 
(kẹp ống). 

 

 
(210) 4-2014-17265 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) MILBON CO., LTD.   (JP) 
2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc; dầu gội; dầu xả tóc; chế phẩm dưỡng và phục hồi tóc 
hư tổn; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; tinh dầu dưỡng tóc; dầu dưỡng tóc; kem dưỡng tóc; 
keo xịt tóc; chế phẩm để dưỡng tóc trước khi duỗi tóc thẳng hoặc uốn tóc; chế phẩm để 
dưỡng tóc sau khi duỗi tóc thẳng hoặc uốn tóc; chế phẩm dùng để dưỡng tóc trước khi tẩy 
hoặc nhuộm màu tóc; chế phẩm dùng để dưỡng tóc sau khi tẩy hoặc nhuộm màu tóc.  

 

 
(210) 4-2014-17266 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.1.6 
(591) Xanh dương, cam 
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

POKI á Châu  (VN) 

Số 18 đường Giải Phóng, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình, chương trình trò chơi máy tính. 
 

Nhóm 16: Thẻ thông báo/giấy nhớ (VPP), thiếp/thẻ/phiếu, bảng quảng cáo bằng giấy hoặc 
bìa cứng, truyện tranh, giấy dính, bút (VPP). 

 

Nhóm 25: Quần áo, mũ. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi, đồ chơi nhồi bông. 
 

Nhóm 41: Giảng dạy, dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dịch vụ cắm trại ngày nhỉ, huấn 
luyện - đào tạo, huấn luyện thực hành, cung cấp dịch vụ cui chơi giải trí trong nhà, vui 
chơi giải trí ngoài trời, dịch vụ giải trí, tổ chức, điều khiển, sắp xếp, tiến hành hội thảo 
(tập huấn), thông tin giáo dục, dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, tổ 
chức cuộc thi giáo dục - giải trí, tư vấn giáo dục hoặc đào tạo. 
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(210) 4-2014-17267 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 26.2.7 
(591) Da cam, đen, trắng 
(731) Nguyễn Văn Hảo   (VN) 

Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 
trong nhà. 

 

 
(210) 4-2014-17268 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Mộc Phát  (VN) 

47/1 đường 27, khu phố 9, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ray trượt, bản lề, bánh xe, thanh trượt bằng kim loại, tay cầm của cửa, 
ổ khóa, khóa, ốc vít, mua bán vật liệu xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-17269 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.4.2; 24.17.5 
(591) Đỏ, vàng, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Toàn Tâm  (VN) 

Số 9 đường Pháp Vân, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bún tươi (đóng gói); bún; phở; miến dong; bánh đa nem (đóng gói).  
 

 
(210) 4-2014-17270 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A11.1.4; A11.1.5; 5.7.19 
(591) Đỏ, nâu đỏ, đen 
(731) Huỳnh Phi Lân  (DE) 

Handter Treppen Weg 8, 67433 Neustadt 
An Der Weistrasse, Germany  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ (cafeterias); quán cà phê.  
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(210) 4-2014-17271 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng, đen, xanh 

(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 

doanh nghiệp Gia Luật  (VN) 

23 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý, kinh doanh, thương mại  gồm: tư vấn quảng cáo; tư vấn 

quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý giao dịch (chức năng văn phòng); tư vấn hoạt động 

văn phòng.  
 

 
(210) 4-2014-17272 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 18.3.23; 26.1.1; 18.3.2; 26.3.4 

(591) Vàng cam, trắng, đen, xanh dương 

(731) Công ty TNHH y tế và giáo 

dục KHC  (VN) 

Số 21 N03 khu đô thị Dịch Vọng, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

 
(210) 4-2014-17273 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần Ong Trung 

Ương  (VN) 

Số 19, phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Nọc ong (dùng cho mục đích y tế); sữa ong chúa (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Phấn hoa đã chế biến dùng cho thực phẩm; ấu trùng ong đã được chế biến; ong 

non đã qua chế biến.  

 

Nhóm 30: Kẹo ong (sáp ong) dùng làm thực phẩm cho con người, mật ong, mật ong 

nguyên chất và đã được chế biến, mật ong nghệ, mứt mật ong, sữa ong chúa dùng làm 

thực phẩm cho con người (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 31: Ong non và ấu trung ong (còn sống). 
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(210) 4-2014-17275 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 

Trấn Thành  (VN) 

18 bis Nguyễn Thời Trung, phường 6, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Pit-tông (piston, bộ phận của máy hoặc động cơ); xi lanh dùng cho động cơ và 
máy; vòng găng pít tông; ắt pit- tông (bộ phận của pít-tông); thành truyền (tay dên) dùng 
cho máy móc, máy và động cơ. 

 
 

(210) 4-2014-17276 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Vũ Hùng Cường  (VN) 

15/143B phố Cầu Đất, phường Cầu Đất, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại; thang nhôm.  
 
 

(210) 4-2014-17277 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Arista Việt Nam  (VN) 

Số 352 đường Giải Phóng, phường Phương
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế. 
 
 

(210) 4-2014-17278 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 24.15.1; 26.4.4; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) IGOR AKRAPOVIC  (SI) 

Rozna Dolina C.VIII/10A, SI-1000 
LJUBLJANA, Slovenia  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 
vật liệu xây dựng bằng kim loại; quặng kim loại (vật liệu tổng hợp thành phần có cacbon, 
sợi kevlar); thanh kim loại; ống và ống dẫn bằng kim loại, đặc biệt là ống xả bằng kim 
loại; ống thép, đặc biệt là ống xả bằng thép; hợp kim thép. 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1049 

Nhóm 07: Hệ thống ống xả xe cộ mặt đất; ống xả xe cộ mặt đất; bộ giảm thanh xe cộ mặt 
đất cho động cơ và máy; giá đỡ (bộ phận của máy) dùng cho ống xả xe cộ mặt đất và bộ 
giảm thanh; phần nối ống xả xe cộ mặt đất và bộ giảm thanh đi kèm; bộ giảm thanh cho 
xe có động cơ, đặc biệt là cho ô tô và xe máy; hệ thống ống xả cho xe có động cơ, đặc 
biệt là cho ô tô và xe máy. 

 

Nhóm 12: Xe có động cơ; xe cộ dùng cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước 
hoặc bằng đường ray; xe máy; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe 
đạp; ô tô; xe thể thao; xe điện; xe thùng dùng cho xe máy; tua bin cho xe cộ mặt đất; 
khung xe đạp; khung xe hai bánh; khung xe máy; thân xe có động cơ; thân xe máy; thân 
xe cộ mặt đất. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần yếm [trang phục chống bụi mặc ngoài 
khi làm việc]; bộ lót áo liền quần [quần áo]; quần áo cho người lái xe môtô; quần áo thể 
thao; quần áo có gắn logo với tính chất quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-17279 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 24.15.1; 26.3.1; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) IGOR AKRAPOVIC   (SI) 

Rozna Dolina C.VIII/10A, SI-1000 
LJUBLJANA, Slovenia  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 
vật liệu xây dựng bằng kim loại; quặng kim loại (vật liệu tổng hợp thành phần có cacbon, 
sợi kevlar); thanh kim loại; ống và ống dẫn bằng kim loại, đặc biệt là ống xả bằng kim 
loại; ống thép, đặc biệt là ống xả bằng thép; hợp kim thép. 

 

Nhóm 07: Hệ thống ống xả xe cộ mặt đất; ống xả xe cộ mặt đất; bộ giảm thanh xe cộ mặt 
đất cho động cơ và máy; giá đỡ (bộ phận của máy) dùng cho ống xả xe cộ mặt đất và bộ 
giảm thanh; phần nối ống xả xe cộ mặt đất và bộ giảm thanh đi kèm; bộ giảm thanh cho 
xe có động cơ, đặc biệt là cho ô tô và xe máy; hệ thống ống xả cho xe có động cơ, đặc 
biệt là cho ô tô và xe máy. 

 

Nhóm 12: Xe có động cơ; xe cộ dùng cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước 
hoặc bằng đường ray; xe máy; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe 
đạp; ô tô; xe thể thao; xe điện; xe thùng dùng cho xe máy; tua bin cho xe cộ mặt đất; 
khung xe đạp; khung xe hai bánh; khung xe máy; thân xe có động cơ; thân xe máy; thân 
xe cộ mặt đất. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần yếm [trang phục chống bụi mặc ngoài 
khi làm việc]; bộ lót áo liền quần [quần áo]; quần áo cho người lái xe môtô; quần áo thể 
thao; quần áo có gắn logo với tính chất quảng cáo. 

 

Nhóm 35: Hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại; phổ biến các thông báo quảng cáo; 
giới thiệu sản phẩm; cập nhật tài liệu quảng cáo; phân phát hàng mẫu; nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); dịch vụ thư ký.  
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Nhóm 41: Giáo dục; lập kế hoạch và tổ chức các cuộc thi và sự kiện giải trí; lập kế hoạch 
và tổ chức các cuộc thi và sự kiện giáo dục; lập kế hoạch và tổ chức các cuộc thi và sự 
kiện thể thao; thông tin sự kiện; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển đại 
hội; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề. 

 
 

(210) 4-2014-17280 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.1.10; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần nhựa Minh 

Hùng  (VN) 

103/7 đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu bằng nhựa. 
 

Nhóm 19: ống nước nhựa (loại ống cứng), tấm lợp bằng nhựa, phụ tùng ống nhựa dùng 
cho xây dựng. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ gia đình bằng nhựa như chậu, xô, giỏ xách, lồng bàn, giá chén, khay 
úp ly, đĩa ly, sọt rác, hộp mứt. 

 
 

(210) 4-2014-17281 (220) 28.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 19.7.1; A19.7.22; 26.1.2; A24.17.11 

(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ sẫm, ghi, xanh nước 
biển, xám nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm thương mại Hoa 

Thái Lan  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, nước hoa quả ép, đồ uống có ga.   
 

Nhóm 35: Mua bán bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, 
nước hoa quả ép, đồ ăn được chế biến sẵn, thạch rau câu. 

 
 

(210) 4-2014-17282 (220) 28.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.1; A25.1.10; 26.4.1 

(591) Đỏ, vàng 
(731) Hoàng Tiến Định  (VN) 

Tổ 125, phường Cẩm Phú, thành phố 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo. 
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(210) 4-2014-17283 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.4.2; A25.7.21 
(591) Nâu đỏ, xanh tím than, xanh lá cây, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ  (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17284 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.5; A2.3.23; 2.9.21; 26.4.2 
(591) Hồng, đỏ, nâu nhạt, vàng, ghi, đen, trắng
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17285 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A5.3.15; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, nâu, nâu nhạt, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17286 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 2.9.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, xanh đen, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Q&V Việt Nam  (VN) 

Số 22, ngõ 37 phố Đông Tác, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17287 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu  (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17288 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17289 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17290 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17291 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-17292 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17293 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17294 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-17295 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17296 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17297 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-17298 (220) 28.07.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A1.1.10; A1.1.5 

(591) Đỏ, đen, nâu 
(731) Nguyễn Đình Đông  (VN) 

506/19/21 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Chăm sóc và bảo dưỡng xe, dịch vụ tra dầu mỡ cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2014-17299 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.13.25; 26.5.1 
(731) Doanh nghiệp tư nhân trang 

sức ánh Vàng  (VN) 

XB - 11237, tầng 1, Trung tâm thương 
mại Diamond số 34, đường Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Sản phẩm trang sức đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-17301 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.7; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, xanh ngọc, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 

Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2014-17302 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) NEW MILANI GROUP DBA MINALI  
(US) 
2111 E. 49th Street, Los Angeles, CA 
90058 USA  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Gọt bút chì chuyên dụng cho bút chì trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm điểm màu 
mắt, dầu làm bóng móng; bút chì kẻ viền mắt; bút chì kẻ viền môi; phấn má hồng; son 
môi bóng; bút chì kẻ lông mày; chế phẩm mỹ phẩm kẻ viền mắt dạng lỏng; son môi dạng 
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bút chì; chế phẩm mỹ phẩm điểm màu mắt dạng bút chì; son môi; mát-ca-ra; bút kẻ viền 
mắt có thể vặn vào được; son môi có thể vặn vào được; phấn trang điểm dạng nén; kem 
nền dạng lỏng; phấn trang điểm màu đồng; kem nền dạng thỏi; phấn trang điểm dạng kem; 
phấn trang điểm mặt dạng lỏng; son môi bóng lâu trôi; chế phẩm kẻ viền mắt dạng sáp; 
kem lót (trang điểm); phấn kẻ lông mày; chế phẩm tẩy trang mắt; chế phẩm dưỡng móng. 

 

 
(210) 4-2014-17303 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL, Switzerland   
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2014-17304 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; 7.3.11; 6.1.2 
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim loại thường; tấm, đai và cuộn kim loại có 
lớp phủ; vật liệu xây dựng bằng kim loại có lớp phủ; mái và lớp phủ tường bằng kim loại, 
ván lát trần, khung mái lợp, rầm, tấm lát để xây dựng, ván khuôn bằng kim loại và các vật 
liệu gia cường cho xây dựng, tất cả các sản phẩm trên được làm từ kim loại thường.  

 
 

(210) 4-2014-17305 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.17.11; A2.9.16; 1.5.1 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Văn Tiến Nghĩa  (VN) 

Số 9, đường Phan Trung, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột đá trong ngành xây dựng.  
 

(210) 4-2014-17306 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Vũ  (VN) 

Số 11/1 đường La Sơn Phu Tử, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống: phở. 
 

 
(210) 4-2014-17307 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh đậm, đỏ 
(731) Ngô Minh Đức   (VN) 

K53/03 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hoà 
Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 
 

(210) 4-2014-17308 (220) 28.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (591) Đỏ, vàng 

(731) Lê Thị Ngọc Thuý  (VN) 

G30 cư xá Vĩnh Hội, đường số 50, 
phường 16, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn.  
 
 

(210) 4-2014-17309 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 

nhập khẩu Trung Kim   (VN) 

248 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao 
công nghệ (IPTC) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy đếm và phân loại tiền; máy đếm, máy đếm tiền.  
 
 

(210) 4-2014-17310 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 26.1.1; 15.7.1; 26.4.2; A5.5.20 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây đậm, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Dịch Vụ IONE  (VN) 

39/6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động chi tiết: nhà hàng, quán ăn, 
hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống khác.  
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(210) 4-2014-17311 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dây và cáp điện 

Tài Trường Thành   (VN) 

192 Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện.  
 

 
(210) 4-2014-17312 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) Trung tâm phát triển ý tưởng

công nghệ Việt Nam  (VN) 

Tổ 3,KP3, đường ĐH 409, Vĩnh Tân, 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2014-17313 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngôi Nhà Việt  (VN) 

994 Huỳnh Văn Lũy, khu 5, phường Phú 
Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa kính khung nhựa. 
 

 
(210) 4-2014-17314 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 86177500 28.01.2014 US 
(540) 

  

(731) HGST NETHERLANDS B.V.   (NL) 
Herikerbergweg 238, Luna ArenA 
Amsterdam NETHERLANDS 1101CM  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ đĩa cứng, ổ đĩa cứng di động. 
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(210) 4-2014-17315 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION   (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JAPAN  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh sử dụng trong gia đình.  
 

 
(210) 4-2014-17316 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, 

Tokyo, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2014-17317 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 2.3.1; 4.2.1; 26.1.1 

(731) STARBUCKS CORPORATION (d/b/a 

Starbucks Coffee Company)   (US) 

2401 Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, United States of 

America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chè (trà) thảo mộc dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung thảo mộc (dùng cho 

mục đích y tế), đồ uống bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); đồ ăn giàu dinh 

dưỡng dùng thay thế bữa ăn và hỗn hợp đồ uống có chất bổ sung dùng cho ăn kiêng (dùng 

cho mục đích y tế); chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng các thanh thực phẩm; chất bổ 

sung thực phẩm dùng cho ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung chất xơ dùng 

khi ăn kiêng dùng cho người (dùng cho mục đích y tế); hỗn hợp đồ uống dạng bột chứa 

chất bổ sung dùng cho ăn kiêng có hương vị trái cây (dùng cho mục đích y tế); hỗn hợp 

đồ uống dạng bột bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung vitamin và 

khoáng chất; đồ uống bổ sung vitamin (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2014-17318 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) STARBUCKS CORPORATION (d/b/a 
Starbucks Coffee Company)   (US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; chế phẩm cô đặc trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo mộc, với hương vị trái cây; 
bánh kẹo ướp lạnh có hương vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc trái cây; cà phê xay 
và cà phê hạt; đồ uống cà phê, chè (trà), cacao và cà phê hơi (được pha bằng cách nén cho 
hơi nước thấm dần qua cà phê xay nhuyễn), và đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê 
và/hoặc cà phê hơi; đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà), bột sôcôla và vani; cà phê 
pha sẵn uống liền; chè (trà) pha sẵn uống liền; bánh kẹo ướp lạnh, cụ thể là, kem lạnh, 
kem sữa lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món tráng miệng ướp lạnh được chế 
biến trên cơ sở bột đậu nành; sôcôla, kẹo và bánh kẹo; sản phẩm nướng, cụ thể là bánh 
nướng xốp, bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì; bánh xăng-
đuých (bánh mì kẹp nhân); thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc đã chế biến để dùng như 
ngũ cốc ăn sáng, thực phẩm dạng thanh, hoặc nguyên liệu để chế biến thức ăn; ngũ cốc ăn 
liền; yến mạch đã xay; thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở hạt ngũ cốc; thực 
phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở yến mạch để ăn liền; bánh quy giòn; món ăn 
được chế biến sẵn hoặc để đông lạnh không thuộc các nhóm khác bao gồm chủ yếu là 
gạo, hạt ngũ cốc, hoặc mỳ ống có chứa thịt, đậu nành, thịt gia cầm, hải sản, rau củ, trái 
cây, đậu phụ, và/hoặc pho-mát (với gạo, hạt ngũ cốc, hoặc mỳ ống là thành phần chính); 
nước xốt (gia vị); nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ sôcôla, cacao, 
cà phê, đường, trái cây, quả hạch, và hương liệu (không phải là tinh dầu); nước chấm (gia 
vị); nước xốt được chế biến săn (gia vị); nước xốt cho món sa-lát, nước xốt trái cây (gia 
vị); nước xốt rau củ (gia vị); thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở bột đậu nành; 
chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm bao gồm si rô hương liệu cho đồ uống, không phải 
là tinh dầu; đường, gia vị, mật ong.  

 

Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán ăn nhỏ, quán rượu nhỏ; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực cà phê, 
chè (trà), cacao, thực phẩm đóng gói và chuẩn bị sẵn, thiết bị và dụng cụ chạy bằng điện, 
cụ thể là máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy 
pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và 
thương mại, thiết bị và dụng cụ không chạy bằng điện, cụ thể là cối xay cà phê thao tác 
bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng 
điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không 
chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ 
dùng gia đình, cụ thể là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải 
bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt 
biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi 
bằng sợi thép mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong 
xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà 
phê không làm bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại 
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được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê 
làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, 
đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà 
phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng 
trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ 
đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa 
thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng 
khi đi mua hàng, ví tiền, cặp đựng tài liệu, túi đựng sách vở, vali và ô, tất cả đều làm bằng 
vải, chất dẻo hay da, dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao 
gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho 
các mặt hàng đó, đồ trang trí cho Giáng Sinh; phân phối bán buôn, cửa hàng bán buôn và 
các dịch vụ đặt hàng bán buôn tất cả trong lĩnh vực cà phê, chè (trà), cacao, thực phẩm 
đóng gói và chuẩn bị sẵn, thiết bị và dụng cụ chạy bằng điện, cụ thể là máy xay cà phê 
chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà 
phê hơi) và máy pha cà phê đùng cho mục đích gia dụng và thương mại, thiết bị và dụng 
cụ không chạy bằng điện, cụ thể là cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê 
thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt 
không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà 
không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là chân 
nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ 
làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi 
sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh 
dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ 
thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm bằng giấy và có 
thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm 
bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, 
cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba 
chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), 
các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà 
bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ 
dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm 
lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, 
cặp đựng tài liệu, túi đựng sách vở, vali và ô, tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da, dây 
đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ 
chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ 
trang trí cho Giáng Sinh; dịch vụ đặt hàng qua đường bưu điện và dịch vụ đặt hàng bằng 
ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ bán lẻ 
trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thực phẩm đóng gói và chuẩn bị sẵn, 
thiết bị và dụng cụ chạy bằng điện, cụ thể là máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho 
mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà 
phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, thiết bị và dụng cụ không chạy bằng 
điện, cụ thể là cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng 
cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, 
dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, 
cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là chân nến (không phải bằng 
kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng 
nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn 
chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành 
phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng 
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cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng 
và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không 
cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm 
bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn 
ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để 
trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ 
kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ 
bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng 
dựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp đựng tài liệu, túi đựng sách 
vở, vali và ô, tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da, dây đeo chìa khoá bằng da, quần 
áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải 
lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng dó, đồ trang trí cho Giáng Sinh; dịch vụ 
đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy vi tính.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, tiệm cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, 
nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê, nhà hàng bán thức ăn mang về, 
và nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng, dịch cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(được chuẩn bị bởi nhà hàng); dịch vụ cung cấp cà phê cho văn phòng do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); chuẩn bị thức 
ăn do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị và bán thực phẩm và đồ uống để mang về do nhà hàng 
thực hiện.  

 
 

(210) 4-2014-17322 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.  
(LU) 
1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu.  
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 26: Kim khâu.  
 

 
(210) 4-2014-17324 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A15.9.11; 26.3.1; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng cáp, điện báo, điện thoại, ra-đi-ô hoặc ti vi; dịch 
vụ phát sóng qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ phát tin qua mạng 
toàn cầu www; dịch vụ truyền tải tin nhắn, dữ liệu và nội dung qua internet và các mạng 
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thông tin liên lạc khác; dịch vụ cung cấp các diễn đàn, phòng trò chuyện trực tuyến, nhật 
ký, và trang nhật ký cá nhân trực tuyến dùng để truyền tải tin nhắn, lời nhận xét và các 
nội dung đa phương tiện giữa những người sử dụng trong lĩnh vực cùng quan tâm qua 
internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ truyên tải phương tiện truyền thông 
điện tử, các nội dung kỹ thuật số và thông tin qua internet và các mạng thông tin liên lạc 
khác; dịch vụ cung cấp diễn đàn cộng đồng cho người sử dụng để đăng tải, tìm kiếm, 
xem, chia sẻ, phê bình, đánh giá, và nhận xét các nội dung kỹ thuật số qua internet và các 
mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp dịch vụ truy cập vào máy tính, cơ sở dữ liệu điện 
tử và cơ sở dữ liệu trực tuyến; dịch vụ cung cấp thông tin, tham vấn và tư vấn liên quan 
đến các dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động thể thao và 
văn hóa; dịch vụ giải trí và giáo dục về phương tiện truyền thông điện tử, nội dung kỹ 
thuật số và các thông tin có liên quan qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; 
dịch vụ nhật ký cá nhân trực tuyến (xuất bản các bài nhật ký trực tuyến); xuất bản các 
trang nhật ký cá nhân trực tuyến; dịch vụ xuất bản; dịch vụ xuất bản kỹ thuật số trực 
tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là điều khiển các cuộc thi; dịch vụ cung cấp thông tin, tham 
vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được; cung cấp dịch 
vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho phép tải lên, chụp, đăng tải, thể 
hiện, chỉnh sửa, vận hành, truyền dữ liệu theo một dòng liên tục vâ ổn định, xem, duyệt 
trước, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ, xử lý 
dữ liệu, phân phối, xuất bản, sao chép, hoặc cung cấp phương tiện truyền thông điện tử, 
nội dung kỹ thuật số và thông tin qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung 
cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho phép chia sẻ nội dung đa 
phương tiện và các lời nhận xét giữa những người sử dụng; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm 
thời phần mềm không tải về được cho phép các nhà cung cấp nội dung theo dõi nội dung 
đa phương tiện; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm phân tích không tải về 
được; cho thuê không gian lưu trữ nội dung đa phương tiện cho người khác; cho thuê 
không gian lưu trữ các nội dung giáo dục và giải trí đa phương tiện cho người khác; cho 
thuê không gian lưu trữ địa chỉ trang tin điện tử trên máy tính chủ; cho thuê không gian 
lưu trữ các cơ sở dữ liệu; cho thuê không gian lưu trữ phần mềm; cho thuê không gian lưu 
trữ trang nhật ký cá nhân trực tuyến; dịch vụ cổng gian dịch điện tử dùng để truy cập 
trang web (thiết kế hoặc cho thuê không gian lưu trữ); dịch vụ cung cấp thông tin, tham 
vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 
 

(210) 4-2014-17325 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2; A15.9.11 
(591) Đỏ, trắng, xám 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng cáp, điện báo, điện thoại, ra-đi-ô hoặc ti vi; dịch 
vụ phát sóng qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ phát tin qua mạng 
toàn cầu www; dịch vụ truyền tải tin nhắn, dữ liệu và nội dung qua internet và các mạng 
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thông tin liên lạc khác; dịch vụ cung cấp các diễn đàn, phòng trò chuyện trực tuyến, nhật 
ký, và trang nhật ký cá nhân trực tuyến dùng để truyền tải tin nhắn, lời nhận xét và các 
nội dung đa phương tiện giữa những người sử dụng trong lĩnh vực cùng quan tâm qua 
internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ truyền tải phương tiện truyền thông 
điện tử, các nội dung kỹ thuật số và thông tin qua internet và các mạng thông tin liên lạc 
khác; dịch vụ cung cấp diễn đàn cộng đồng cho người sử dụng để đăng tải, tìm kiếm, 
xem, chia sẻ, phê bình, đánh giá, và nhận xét các nội dung kỹ thuật số qua internet và các 
mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp dịch vụ truy cập vào máy tính, cơ sở dữ liệu điện 
tử và cơ sở dữ liệu trực tuyến; dịch vụ cung cấp thông tin, tham vấn và tư vấn liên quan 
đến các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động thể thao và 
văn hóa; dịch vụ giải trí và giáo dục về phương tiện truyền thông điện tử, nội dung kỹ 
thuật số và các thông tin có liên quan qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; 
dịch vụ nhật ký cá nhân trực tuyến (xuất bản các bài nhật ký trực tuyến); xuất bản các 
trang nhật ký cá nhân trực tuyến; dịch vụ xuất bản; dịch vụ xuất bản kỹ thuật số trực 
tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là điều khiển các cuộc thi; dịch vụ cung cấp thông tin, tham 
vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được; cung cấp dịch 
vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho phép tải lên, chụp, đăng tải, thể 
hiện, chỉnh sửa, vận hành, truyền dữ liệu theo một dòng liên tục và ổn định, xem, duyệt 
trước, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ, xử lý 
dữ liệu, phân phối, xuất bản, sao chép, hoặc cung cấp phương tiện truyền thông điện tử, 
nội dung kỹ thuật số và thông tin qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung 
cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho phép chia sẻ nội dung đa 
phương tiện và các lời nhận xét giữa những người sử dụng; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm 
thời phần mềm không tải về được cho phép các nhà cung cấp nội dung theo dõi nội dung 
đa phương tiện; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm phân tích không tải về 
được; cho thuê không gian lưu trữ nội dung đa phương tiện cho người khác; cho thuê 
không gian lưu trữ các nội dung giáo dục và giải trí đa phương tiện cho người khác; cho 
thuê không gian lưu trữ địa chỉ trang tin điện tử trên máy tính chủ; cho thuê không gian 
lưu trữ các cơ sở dữ liệu; cho thuê không gian lưu trữ phần mềm; cho thuê không gian lưu 
trữ trang nhật ký cá nhân trực tuyến; dịch vụ cổng giao dịch điện tử dùng để truy cập 
trang web (thiết kế hoặc cho thuê không gian lưu trữ); dịch vụ cung cấp thông tin, tham 
vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
 

(210) 4-2014-17327 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Xanh lục, xanh ngọc, đỏ, trắng 
(731) Phạm Sỹ Phúc   (VN) 

Tập thể Xí nghiệp ¤ tô 3, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc, gia cầm. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-17328 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.7.23; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, 

cam, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần Bóng đá Việt  

(VN) 

Số 9 ngõ 875 đường Hồng Hà, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; truyền tin và 

ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin 
liên lạc bằng điện thoại đi động. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ trại tập luyện thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ huấn 
luyện thể dục thể hình; dịch vụ huấn luyện viên thể dục; câu lạc bộ sức khoẻ. 

 

 
(210) 4-2014-17329 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO 

TRADING AS SHARP 
CORPORATION  (JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy giặt chạy bằng điện; máy khuấy 
trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay trộn chạy bằng điện dùng cho mục 
đích gia đình; máy ép lấy nước (quả, thịt, rau,...) tốc độ chậm dùng cho mục đích gia 
đình; máy ép trái cây chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; máy rửa bát dùng cho 
mục đích gia đình. 

 
Nhóm 11: Lò vi sóng; điều hòa không khí; quạt điện; quạt thông gió chạy bằng điện; máy 
làm sạch không khí; tủ lạnh; tủ kết đông; máy hút mùi; bếp lò điện để nấu nướng; lò đun 
nấu thức ăn bằng hơi nước ở nhiệt độ siêu cao; lò đun nấu thức ăn bằng hơi nước ở nhiệt 
độ siêu cao có chức năng của lò vi sóng; máy nướng bánh chạy bằng điện; lò nướng bánh 
bằng điện; vỉ nướng chạy bằng điện; thiết bị đun nấu làm nóng bằng cảm ứng điện từ; nồi 
nấu cơm điện; thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; máy sấy tóc; máy hút 
ẩm; máy tạo độ ẩm; máy lọc nước; máy nước nóng lạnh chạy bằng điện; phích đun nước 
chạy điện; tủ lạnh/cấp đông để trưng bày hàng; ấm đun nước chạy băng điện; nồi hấp 
chạy bằng điện; máy pha cà phê chạy bằng điện; máy làm bánh xăng - đuých nóng chạy 
điện; chảo rán dùng điện, máy thổi khí dùng cho điều hóa không khí. 
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(210) 4-2014-17330 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh ngọc, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại xuất nhập 

khẩu Hồng Phát   (VN) 

46 đường 297, phường phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; trái cây đóng hộp (khóm, vải, chôm chôm) (đã sơ chế và bảo quản); 

rau câu; cá hộp; (đã sơ chế và bao quản); trái cây sấy. 
 

 
(210) 4-2014-17331 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, vàng, 

xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thắng 2  

(VN) 

139B Vành Đai Phi Trường, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Nui; bánh; kẹo. 

 

 
(210) 4-2014-17332 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.24; A3.13.4; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng, trắng, nâu đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mật ong 

Hương Rừng Tràm  (VN) 

170/27 Hoàng Quốc Việt, KV4, phường 
An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

Nhóm 35: Mua bán mật ong. 
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(210) 4-2014-17333 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.3.23 
(731) MOL ACCESSPORTAL SDN BHD  (MY)

Lot 07-03 & 08-03, Level 7 & 8, Berjaya 
Times Square, No. 1, Jalan Imbi, 55100 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là, cho phép chuyển vốn và mua sản phẩm và dịch vụ 
được cung cấp bởi người khác, tất cả đều thông qua mạng lưới giao dịch điện tử; nghiệp 
vụ thanh toán và điều hòa giao dịch tài chính thông qua mạng lưới giao dịch điện tử; dịch 
vụ cung cấp nhiều hình thức thanh toán và dịch vụ tài chính, cụ thể là, xử lý và truyền 
phát các hóa đơn và thanh toán của chúng, dịch vụ thanh toán, cung cấp dịch vụ giao nhận 
thanh toán có bảo đảm; bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ giao dịch và 
thanh toán sử dụng thiết bị đầu cuối; dịch vụ giao dịch tài chính điện tử. 

 
 

(210) 4-2014-17334 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.3.23; A26.4.24 
(731) MOL ACCESSPORTAL SDN BHD  (MY)

Lot 07-03 & 08-03, Level 7 & 8, Berjaya 
Times Square, No. 1, Jalan Imbi, 55100 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là, cho phép chuyển vốn và mua sản phẩm và dịch vụ 
được cung cấp bởi người khác, tất cả đều thông qua mạng lưới giao dịch điện tử; nghiệp 
vụ thanh toán và điều hòa giao dịch tài chính thông qua mạng lưới giao dịch điện tử; dịch 
vụ cung cấp nhiều hình thức thanh toán và dịch vụ tài chính, cụ thể là, xử lý và truyền 
phát các hóa đơn và thanh toán của chúng, dịch vụ thanh toán, cung cấp dịch vụ giao nhận 
thanh toán có bảo đảm; bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ giao dịch và 
thanh toán sử dụng thiết bị đầu cuối; dịch vụ giao dịch tài chính điện tử. 

 

 
(210) 4-2014-17335 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.5.25; 26.1.1; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ba  

(VN) 

Số 12 phố 1, phường Nam Thanh, thành 
phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1069 

(210) 4-2014-17336 (220) 28.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.22; 26.4.4; 26.4.9; 26.15.1; 

26.1.2; 26.7.25 

(591) Xanh lam, xanh lơ, xanh lục, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ba  

(VN) 

Số 12 phố 1, phường Nam Thanh, thành 

phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và ký gửi các sản phẩm: điện thoại, đồ điện tử, đồ chơi, quần áo, giày 

dép, dụng cụ thể thao, mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, bánh kẹo, thực phẩm, đồ điện gia đình, đồ 
văn phòng, đồ dùng học sinh. 

 

Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; tham quan [du lịch]; vân 
tải bằng ô tô; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2014-17337 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; 5.7.3 

(591) Vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, xanh nước 
biển, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành  (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
Nhóm 31: Lúa (thóc). 

 

 
(210) 4-2014-17338 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  

(731) Ngô Thế Hưng   (VN) 

Số 24, BT3, X2, Bắc Linh Đàm, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột: sữa chua, sữa UHT, các sản phẩm  sữa. 
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(210) 4-2014-17339 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 7.11.1 
(591) Xanh dương, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Việt Thành  (VN) 

Số 4, ngách 144/89, ngõ 144 Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; phôi thép; công trình xây dựng bằng thép; cột 
bằng thép; tấm thép. 

 

 
(210) 4-2014-17341 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Lý Đức Trung  (VN) 

10 Nguyễn Chí Thanh, khóm 5, phường 
6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất: tủ, giường, bàn, ghế. 
 

 
(210) 4-2014-17342 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Lam sẫm, đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH Đoàn Trường 

Thành  (VN) 

97B đường số 6, khu phố 7, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Lót phanh, má phanh, tay phanh không dùng cho xe cộ; ống nhuộm sợi và các 
chi tiết nhựa bộ phận của máy dệt; phễu (bộ phận của máy móc). 

 

 
(210) 4-2014-17343 (220) 29.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.7.7; A3.7.24; 24.5.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ yên chi, trắng 
(731) Công ty TNHH hóa chất và 

phân bón Đại Việt  (VN) 

Số 81 đường số 3, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại phân bón, thuốc trừ sâu; nguyên liệu làm phân bón như: đất 
cao lanh, đất dolomit; dụng cụ bón phân như: thau nhựa, bình phun thuốc. 
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(210) 4-2014-17344 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Bảo Thịnh 

Phát  (VN) 

435/47A Lê Văn Thọ, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ, phòng chống cháy; 
găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ, lửa; mũ 
bảo hộ; kính bảo hộ. 

 

 
(210) 4-2014-17345 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 25.5.25 
(591) Lam sẫm, trắng, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thái Quốc Hưng  (VN) 

Tổ 5A, Kp4, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ, phòng chống cháy; 
găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ, lửa.  

 

 
(210) 4-2014-17346 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Đại Phát Tài  

(VN) 

90/41 An Nhơn, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đồ chơi như: cờ vây, cờ vua, cờ tướng, cờ cá ngựa, cờ 
domino. 

 

 
(210) 4-2014-17347 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải -

thương mại - dịch vụ Vạn 

Công Thành  (VN) 

52 Tân Lập I, phường Hiệp Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; vận tải; môi 
giới vận tải. 

 
 

(210) 4-2014-17348 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.13.5; 26.5.4; 26.1.6; A25.7.8 
(591) Vàng, xanh da trời, đỏ, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Lâm Trí Lền  

(VN) 

965/118 Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại mật ong. 
 
 

(210) 4-2014-17349 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Vạn 

Phúc  (VN) 

176/3 Cô Bắc, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2014-17351 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lam 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Nhất Tiến  (VN) 

62/73 Lý Chính Thắng, phường 08, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đen như: đèn ô tô, đèn xe máy, đèn trang trí, đèn chiếu sáng. 
 
 

(210) 4-2014-17352 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Ngọc thạch, lam sẫm, trắng 
(731) Công ty TNHH Ván ép - Cơ Khí -

Xây dựng Nhật nam  (VN) 

ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Ván ép các loại. 
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(210) 4-2014-17353 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Nhất Tiến  (VN) 

62/73 Lý Chính Thắng, phường 08, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đèn như: đèn ô tô, đèn xe máy, đèn trang trí, đèn chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2014-17354 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty CP sản xuất thương 

mại phân bón Đất Xanh  (VN) 

69 tổ 2, ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương  
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-17355 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.5.20; 5.5.19 

(591) Xanh crôm, vàng, vàng chanh 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

tinh dầu Nguyên Phát  (VN) 

390/65/75 quốc lộ 1, khu phố 3, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (hương hệu); tinh dầu; nước hoa.  
 

 
(210) 4-2014-17356 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đăng khoa Việt Nam  (VN) 

Số 1, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An  
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách các loại bao gồm: túi xách tay, túi du lịch, ba lô, cặp sách, vali may 

bằng vải giả da, vải. 
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(210) 4-2014-17357 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đăng khoa Việt Nam   (VN) 

Số 1, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An   

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách các loại bao gồm: túi xách tay, túi du lịch, ba lô, cặp sách, vali may 
bằng vải giả da, vải. 

 

 
(210) 4-2014-17358 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 9.7.1; 24.9.1; 25.1.25; 2.7.23; 2.7.14 
(591) Vàng đồng, lục bảo, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm -

dược liệu Chợ Lớn  (VN) 

93-95-99 Lương Nhữ Học, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược liệu, dược phẩm đông dược, thuốc y học cổ truyền, thuốc bắc.  
 

 
(210) 4-2014-17359 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.8 
(591) Đỏ yên chi, xám 
(731) Công ty TNHH THAI KK 

INDUSTRY Việt Nam  (VN) 

Lô 26, 27 đường số 2, khu chế xuất và 
công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng dính (đồ 
dùng văn phòng); chất dính (keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  

 

 
(210) 4-2014-17361 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.24; 26.1.2; 25.5.25; 26.11.3 
(591) Lam sẫm, xanh da trời, ngọc thạch, trắng
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại An Thiên Khang  

(VN) 

99C Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy lọc nước cho hồ bơi.  
 

Nhóm 37: Xây dựng và bảo dưỡng hồ bơi (bể bơi).  
 

 
(210) 4-2014-17362 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng 
(731) Công ty TNHH tin học Phan 

Anh Huy  (VN) 

86/3b Ông ích Khiêm, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Các loại đèn sân khấu.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại đèn sân khấu, đèn trang trí và các thiết bị âm thanh ánh sáng 
như: đèn laser, đèn LED, đèn quay, máy chiếu laser, máy tạo khói.  

 

 
(210) 4-2014-17363 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3; 26.1.2; 7.15.6 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH tôn thép Vạn 

Đạt Thành  (VN) 

Số 1699 đường Hồng Lạc, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép.  
 

Nhóm 40: Gia công cắt, uốn, dập các loại sắt, thép, tôn thiếc.  
 

(210) 4-2014-17364 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; A26.11.9; A26.11.8; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

SAPA  (VN) 

65 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô và phụ tùng ô tô, xe máy và phụ tùng xe máy, bếp ga, đồ dùng 
nhà bếp. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo hành xe ô tô và xe gắn máy.  
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(210) 4-2014-17365 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 5.7.14; 5.7.21 
(591) Đen, vàng, đỏ, ngọc thạch, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Anh Đăng  (VN) 

70 Hậu Giang, phường 6, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước quả, nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); xi-rô; nước ép tắc chưng; 
nước ép trái cây.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại nước giải khát, n−ơc ép trái cây, xi-rô.  
 

 
(210) 4-2014-17366 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.11.3 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH Phú Mỹ Khang  

(VN) 

ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 06: Khung, kệ đựng hàng làm bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất và mỹ nghệ như: bàn, ghế, giường, giá, kệ, tủ (làm bằng 
mây, tre, gỗ, cói, inôc, sắt, nhôm, chất dẻo thuộc nhóm này).  

 

Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may thêu, sơn mài, hàng trang trí nội 
thất như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  

 

 
(210) 4-2014-17367 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 7.3.11 
(591) Lam sẫm, đỏ, trắng, cam, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - dịch vụ xuất 

nhập khẩu Nhật Phương  (VN) 

61 cư xá Bình Thới, đường số 9, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá.  
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(210) 4-2014-17368 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.5; 26.5.1; A17.2.2; 26.7.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Vàng Bạc Đá 

quý Hạ Long  (VN) 

65, tổ 1, khu 2, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 40: Gia công chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-17370 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A11.1.5 
(731) Công ty TNHH Việt Nam MM  (VN)

Lầu 3 - tòa nhà Lucky Star, Số 2 Nguyễn 
Văn Tráng, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ đặt thức ăn qua mạng; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-17372 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A5.3.15; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Vàng, đen, ghi, trắng 
(731) Ngô Thanh Quang  (VN) 

10/5A khu phố 8, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cây cảnh (cây kiểng) và cây bon sai (một loại cây cảnh).  
 

 
(210) 4-2014-17375 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.2.7 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, nâu 
(731) Đinh Xuân Ngọc  (VN) 

Số 49/15, Lê Thánh Tông, phường Thắng 
Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán 
rượu (quán bar); dịch vụ khách sạn; quán cà phê tự phục vụ. 
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(210) 4-2014-17376 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.16; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và đầu tư CCA Miền 

Nam  (VN) 

Số 2/12 đường TL40, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất; chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng. 
 

 
(210) 4-2014-17378 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15 
(591) Trắng, xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và đầu tư CCA Miền 

Nam   (VN) 

Số 2/12 đường TL40, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất; chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng. 
 

 
(210) 4-2014-17379 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Cao Đức Thịnh  (VN) 

Số 53 ngõ 185, phố Minh Khai, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; xà phòng; chất để tẩy trắng.  
 

 
(210) 4-2014-17381 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 25.1.25; 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại TANO  (VN) 

387E đường Nguyễn Trãi, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-17382 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Sửa Nhanh  (VN)

217/70/19C Bùi Đình Túy, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2014-17383 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.1 
(731) Cơ sở cà phê Dương Cầm   (VN)

Số 2/1 Nguyễn Du, phường 7, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê. 

 

 
(210) 4-2014-17384 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.5.3; A5.3.15 
(591) Xanh cánh chả, xanh nước biển, xanh da 

trời, xanh da trời nhạt, xanh lá cây, xanh 
lá cây nhạt 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hạnh Thái  (VN) 

Ngõ 109 đường Trường Chinh, phường 
Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2014-17385 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Kim Vũ  (VN) 

1073/12 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-17386 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thời trang Việt ý  (VN) 

29/10F tổ 84, Quang Trung, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-17387 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; 2.9.1 
(591) Đỏ gạch, tím, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Hữu Tài  (VN) 

Số 229 khu 2, ấp 1, xã Phước Vân, huyện 
Cần Đước, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

 
(210) 4-2014-17388 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần EPAPERSMART  

(VN) 

428 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2014-17389 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - dịch vụ Thái Việt 

HÀ  (VN) 

83/56/5 liên khu 4-5, khu phố 5, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng để chữa bệnh cho thủy hải sản; chế phẩm hóa học 
dùng để chữa bệnh cho thủy hải sản; chế phẩm vi sinh dùng để chữa bệnh cho thủy hải 
sản; chế phẩm enzym dùng dÓ chữa bệnh trong ngành thủy hải sản.  

 

 
(210) 4-2014-17390 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Mặt Trời  (VN) 

Tầng 9, toà nhà Đà Nẵng ACB Tower, 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; môi gíới lao 
động việc làm cho các tổ chức, cá nhân trong nước; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ quản lý kinh 
doanh, cụ thể là, quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu 
nhỏ, khu spa chăm sóc sức khoẻ hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập thể chất, cửa 
hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại; dịch vụ bán lẻ 
trực tuyến, dịch vụ bán lẻ qua catalô, dịch vụ mua bán: máy tính, phần mềm máy tính, 
linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển, quần áo, giầy dép, thắt lưng, túi, ví, ô, mũ nón, 
móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, bưu thiếp, cờ lưu niệm, lót 
cốc chén, văn phòng phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, lương thực thực phẩm, bật lửa, cốc, 
chén, lọ hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kính đeo mắt. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, tài chính, bảo hiểm, tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thể thao, dịch vụ trò chơi, tổ chức các chương trình biểu diễn 
nghệ thuật; tổ chức hội thảo và hội nghị, dịch vụ sân gôn (golf), dịch vụ giáo dục, dịch vụ 
karaoke, câu lạc bộ sức khoẻ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, 
dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh. 
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(210) 4-2014-17391 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Mặt Trời   (VN) 

Tầng 9, toà nhà Đà Nẵng ACB Tower, 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ cung 
cấp thông tin kinh tế, tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương 
mại; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu 
lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khoẻ hay sắc đẹp, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm 
thương mại; dịch vụ bán lẻ trực tuyến, dịch vụ bán lẻ qua catalô, dịch vụ mua bán: máy 
tính, phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển, quần áo, giầy dép, 
thắt lưng, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, 
bưu thiếp, cờ lưu niệm, lót cốc chén, văn phòng phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, lương 
thực thực phẩm, bật lửa, cốc, chén, lọ hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kính đeo mắt. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thủy và cáp 
treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch, cho thuê kho bãi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thể thao, dịch vụ trò chơi, tổ chức các chương trình biểu diễn 
nghệ thuật; tổ chức hội thảo và hội nghị, dịch vụ sân gôn (golf), dịch vụ giáo dục, dịch vụ 
karaoke, câu lạc bộ sức khoẻ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-17392 (220) 29.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 1.3.1; A1.3.17 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nhật Nam  (VN) 

119 A6 Trần Huy Liệu, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2014-17393 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, trắng, xám, cam 
(731) Công ty cổ phần giáo dục, du 

lịch và truyền thông Việt 

Nam  (VN) 

Số 9, hẻm 462/35/4, đường Bưởi, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng bá du lịch, dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ tổ chức và 
điều hành kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh và tư vấn kinh doanh; dịch vụ 
quảng cáo thương mại.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch trong nước và nước ngoài, dịch vụ tổ chức cuộc du lịch, đặt chỗ 
cho du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ đại lý du lịch. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, tổ chức triển làm nhằm mục đích giáo dục, dịch 
vụ hướng nghiệp (trong đào tạo, giáo dục), tổ chức các cuộc thi (cho giáo dục), thông tin 
về lĩnh vực giáo dục. 

 

 
(210) 4-2014-17394 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hiệu  (VN) 

Tổ 24, Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 
 

(210) 4-2014-17395 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hiệu  (VN) 

Tổ 24, Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2014-17396 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hiệu  (VN) 

Tổ 24, Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2014-17397 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.11.3; A26.11.9 
(731) LONGYAN WANTENG AXLE 

MANUFACTURING CO.,LTD  (CN) 
No.5 West Industry Road, Xinluo 
District, Longyan City,Fujian Province, 
China 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô tải; ô tô; ổ trục cho bánh xe; trục của xe cộ; thiết bị lật, bộ phận của xe tải 
và toa xe chở hàng; khớp truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 
 

(210) 4-2014-17398 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.5.6; A26.11.12; 26.11.3; 25.5.25 
(591) Trắng, vàng, xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Chí Lý  (VN) 

Phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn ăn bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2014-17399 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ, nâu đỏ, 

tím, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại và dịch 

vụ T&T   (VN) 

Xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn ghế bằng nhựa giả mây.  
 
 

(210) 4-2014-17401 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần cơ khí xây 

dựng HT VINA   (VN) 

Xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép.  
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(210) 4-2014-17402 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.3 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thảo Hoàng   (VN) 

Xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn; động cơ lớn nhỏ các loại (trừ động cơ dùng cho các loại phương tiện 

giao thông trên bộ).  
 

Nhóm 09: Máy biến áp.  
 

 
(210) 4-2014-17403 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.11.3; A5.5.21 
(591) Đen, vàng, ghi nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ong Phú Thọ   (VN) 

Xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Phấn hoa đã chế biến.  
 

Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2014-17404 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A2.9.16; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, vàng nhạt 
(731) Hợp tác xã thủ công nghiệp 

Việt Trung   (VN) 

Xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn; cửa xếp bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, mộc mỹ nghệ: giường; tủ; bàn; ghế; kệ.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1086 

(210) 4-2014-17405 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trần Nguyễn Ngọc Trang  (VN)

0/4 bis Tô Hiến Thành, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; hãng thông tin thương mại và đại lý thông tin 
thương mại; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh 
doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2014-17406 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trần Nguyễn Ngọc Trang   (VN)

0/4 bis Tô Hiến Thành, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; hãng thông tin thương mại và đại lý thông tin 
thương mại; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh 
doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2014-17407 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; A2.9.16; 26.1.1; 5.7.1; 5.7.13; 
1.15.15; A5.5.20; 3.7.17 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 

Gia Trang   (VN) 

Tổ 22, ấp Suối Cát 1, quốc lộ 1, xã Suối 
Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: hạt điều.  
 

 
(210) 4-2014-17408 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.12 
(731) Công ty TNHH ô tô Ngôi Sao  

(VN) 

156/42 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, phụ tùng ô tô thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2014-17409 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) CLUB COSMETICS COMPANY 

LIMITED   (JP) 
No. 6-11, 2-chome, Nishihonmachi, 
Nishi-ku, Osaka, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước dưỡng dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; kem nền 
(mỹ phẩm); phấn nền (mỹ phẩm); phấn trang điểm; xà phòng làm sạch dùng cho mặt; 
bánh xà phòng; dầu gội đầu; nước hoa; dầu thơm; tinh dầu (mỹ phẩm); kem đánh răng; 
kem dưỡng tóc.  

 

 
(210) 4-2014-17410 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh cốm 
(731) Công ty cổ phần tổ chức Nhà 

Quốc Gia   (VN) 

146E Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).   
 

 
(210) 4-2014-17411 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh cốm, đen 
(731) Công ty cổ phần tổ chức Nhà 

Quốc Gia   (VN) 

146E Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).   
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(210) 4-2014-17412 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.11.7; 3.9.18 
(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Mỹ 

phẩm Đăng Dương   (VN) 

59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho ngành y).  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa.  
 

 
(210) 4-2014-17413 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.11.7; 3.9.18 
(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Mỹ 

phẩm Đăng Dương   (VN) 

59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho ngành y).  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa.  
 
 

(210) 4-2014-17414 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Phong 

Linh   (VN) 

Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-17415 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Phong 

Linh   (VN) 

Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17416 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI   (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17417 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI   (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-17418 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-17419 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-17420 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2014-17421 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17422 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17423 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17424 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-17425 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17426 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17427 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17428 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1093 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17429 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; A26.4.24 
(591) Đen, xám bạc 
(731) Trần Tuấn Long   (VN) 

1/53, phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ chạy điện, cụ thể: xe đạp; xe máy; xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2014-17431 (220) 29.07.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A24.17.11; 17.5.1; A2.5.22; A2.5.24; 

5.7.24; 23.1.1 
(591) Xanh lá, xanh lá nhạt, đen, trắng, vàng, 

tím, đỏ, hồng, nâu, ghi, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm thương mại Hoa 

Thái Lan  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, kem lạnh các loại như: kem ly, kem ốc quế, kem que, kem túi. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, thạch rau câu, kem lạnh các loại, đồ 
uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế biến sẵn. 

 

 
(210) 4-2014-17432 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A24.17.11; 3.4.11; A3.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá, xám, nâu, nâu 

nhạt, vàng, vàng sữa, tím, hồng, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm thương mại Hoa 

Thái Lan  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
thạch rau câu, kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế 
biến sẵn. 
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(210) 4-2014-17433 (220) 29.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A24.17.11; A5.5.21; A5.3.15; 4.5.1; 5.7.8

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng , vàng nhạt, xanh lá 
cây, xanh tím nhạt, ghi xám nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm thương mại Hoa 

Thái Lan  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
thạch rau câu, kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế 
biến sẵn. 

 

 
(210) 4-2014-17434 (220) 29.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.7.14; 4.5.1; A24.17.11 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, vàng nhạt, tím, 
xanh lá, nâu, ghi xám nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm thương mại Hoa 

Thái Lan  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
thạch rau câu, kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế 
biến sẵn. 

 

 
(210) 4-2014-17435 (220) 29.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.7.14; 4.5.1; A24.17.11 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá, nâu, ghi 
xám nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm thương mại Hoa 

Thái Lan  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, thạch 
rau câu, kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế biến sẵn. 
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(210) 4-2014-17436 (220) 29.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 4.5.1; 5.7.5; A24.17.11 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá mạ non, vàng 
óng, ghi xám nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm thương mại Hoa 

Thái Lan  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
thạch rau câu, kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế 
biến sẵn. 

 

 
(210) 4-2014-17437 (220) 29.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A24.17.11; 4.5.1; 5.7.17 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, xám nhạt
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm thương mại Hoa 

Thái Lan  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
thạch rau câu, kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế 
biến sẵn. 

 

 
(210) 4-2014-17438 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.19; A24.17.11; 4.5.1; 5.7.11
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, vàng nhạt, vàng, vàng cam, 
xám nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm thương mại Hoa 

Thái Lan  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa. 
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Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
thạch rau câu, kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế 
biến sẵn. 

 

 
(210) 4-2014-17439 (220) 29.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.7.18; 4.5.1; A24.17.11 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, vàng nhạt, xanh lá 
cây, ghi xám nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm thương mại Hoa 

Thái Lan  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
thạch rau câu, kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế 
biến sẵn. 

 

 
(210) 4-2014-17440 (220) 29.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A24.17.11; 5.7.10; 4.5.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, tím đỏ, vàng, xanh lá cây, 
ghi xám nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm thương mại Hoa 

Thái Lan  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa, tất cả là thạch cho thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
thạch rau câu, kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế 
biến sẵn. 

 

 
(210) 4-2014-17443 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.4.7; 26.7.25 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh lá cây. 
(731) AVENT, INC.   (US) 

6620 S. Memorial Place, Suite 100, Tucson,
Arizona 85756, United States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Miếng dán dùng để băng vết thương, vật liệu băng bó vết thương; chế phẩm 
dùng để bịt kín vết hở của da để bảo vệ tránh vi khuẩn xâm nhập; chế phẩm chẩn đoán 
dùng cho mục đích y tế nhằm phát hiện các bệnh liên quan đến dạ dày, ruột; thuốc thử 
không xâm lấn dùng cho các bệnh nhiễm trùng thành dạ dày. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế dùng trong phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu 
thuật, cụ thể là khay đựng dụng cụ y tế trong thủ thuật chọc hút dịch màng và bộ phận của 
khay đựng; bàn chải cọ sạch tay, chân trước khi tiến hành phẫu thuật; dụng cụ và cáp y tế 
dùng để cắt bỏ một bộ phận trong cơ thể bằng tần số vô tuyến; dụng cụ phẫu thuật dùng 
cho hệ thống cơ và xương, cụ thể là ống thông dò, que thăm dò vết thương, và ống thông, 
và bộ phận làm nguội bằng nước, cụ thể là que thăm dò vết thương, dụng cụ để lồng ống 
thông tiểu, ống đặt khí quản hoặc một thiết bị linh hoạt tương tự vào cơ thể người, ống 
buya-rét, thiết bị đo lường và định vị; que thăm dùng tần số vô tuyến được làm mát được 
dùng để cắt dây thần kinh trong việc điều trị đau khớp kinh niên; bàn chải, tay cầm, lưới, 
và bọt biển dùng trong nội soi, rổ nội soi dùng để lấy dị vật nhỏ tròn và nhẵn thường là từ 
đường ruột- dạ dày và chụp nội soi dùng để bảo vệ cơ tim, thực quản, họng trong quá trình 
lấy dị vật thông qua nội soi dạ dày; que thăm dò vết thương, kim dùng trong y tế; dụng cụ 
tiêm chích; chỉ khâu y tế; dao mổ; cái kẹp (dụng cụ y tế); và dây dẫn dùng để định vị thiết 
bị y tế; thiết bị tiêm truyền dùng cho mục đích y tế và phẫu thuật, cụ thể là dụng cụ truyền 
dịch, bộ phận lập trình và bộ truyền dịch; bơm, van, và bộ dụng cụ truyền dịch vào tĩnh 
mạch; thiết bị y tế dùng để điều chỉnh lượng thuốc và dịch truyền; dây đai và dụng cụ đỡ 
cổ tay dùng cho thiết bị truyền vào tĩnh mạch; thiết bị y tế, cụ thể là bơm truyền dịch 
dùng để truyền một lượng có chừng mực dung dịch vào trong máu theo thời gian; bộ 
truyền dịch; sản phẩm dùng một lần dùng cho các quy trình y tế và phẫu thuật, cụ thể là 
áo choàng dùng cho bệnh nhân, áo choàng phẫu thuật, bộ áo liền quần dùng cho phẫu 
thuật, bàn chải cọ rửa dùng cho phẫu thuật, áo choàng ngoài dùng cho phẫu thuật, tạp dề 
dùng trong phẫu thuật, mũ trùm đầu dạng phồng và mũ trùm ôm đầu dùng trong phẫu 
thuật, khẩu trang dùng trong phẫu thuật, tấm chắn để bảo vệ mặt dùng trong phẫu thuật, 
mặt nạ phòng độc, găng tay xét nghiệm y khoa, tấm phủ bộ khay dụng cụ y tế có thể tháo 
ra được, đặt trong phòng mổ, gồm khay đựng dụng cụ đặt trên giá đỡ có thể di chuyển 
được, đồ khoác ngoài và/hoặc tấm phủ tiệt trùng, khăn phủ dùng trong phẫu thuật, tấm 
phủ và khăn trải bàn mổ dùng trong phẫu thuật, mũ trùm phẫu thuật, khẩu trang, khăn trải 
giường và áo gối, khăn mặt, khăn tắm, miếng bọc giày dùng trong phẫu thuật, miếng hút 
nhiệt làm ấm cho bệnh nhân, được bán riêng lẻ hoặc bán đi cùng thành bộ chủ yếu bao 
gồm các vật dụng nói trên; ống thông đường tiểu dùng trong y tế và phẫu thuật, và bộ 
phận và linh kiện của ống thông đường tiểu dùng trong y tế và phẫu thuật; túi đá dùng 
trong y tế và trị liệu; thiết bị hút và làm thông khí quản và bộ dụng cụ của nó; ống đặt 
trong khí quản; dụng cụ y tế dùng cho phẫu thuật mở khí quản qua da và các thành phần 
của nó; thiết bị làm ẩm dùng cho mục đích y tế; máy hô hấp nhân tạo dùng trong y tế, và 
ống dẫn và bộ kết nối ống dẫn của máy hô hấp nhân tạo; dụng cụ để lồng ống thông tiểu, 
ống đặt khí quản hoặc một thiết bị linh hoạt tương tự vào cơ thể người, dây dẫn hướng và 
cơ chế khóa dùng cho thiết bị làm thông khí quản; dụng cụ nong mũi; bộ dụng cụ bao 
gồm tất cả tất cả các thiết bị y tế nêu trên dùng trong các quy trình y tế và phẫu thuật; ống 
y tế dùng để cung cấp chất bổ sung dinh dưỡng và thuốc, và/hoặc dùng để dẫn lưu và 
truyền, dùng cho bơm dạ dày, dùng để kiểm soát ruột, và/hoặc ống nối, mũ và các phụ 
kiện của nó; dụng cụ bơm thức ăn trong ruột và ống dẫn và bộ dụng cụ thay thế của nó; 
thiết bị và dụng cụ y tế dùng để theo dõi dinh dưỡng; bộ dụng cụ rửa dạ dày bao gồm các 
thiết bị rửa, ống dẫn và túi dùng để bơm dạ dày; hệ thống kiểm soát cơn đau, cụ thể là 
dụng cụ kích thích điện tử sử dụng bên trong hệ thống cơ và xương; thiết bị trị liệu điện tử 
tần số cao; bộ dụng cụ bao gồm bộ phận làm lạnh bằng nước, cụ thể là dụng cụ dò, dụng 
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cụ để lồng ống thông tiểu, ống đặt khí quản hoặc một thiết bị linh động tương tự vào cơ 
thể, ống buya-rét, thiết bị đo lường và định vị dùng cho mục đích y tế bên trong hệ thống 
cơ và xương; dụng cụ dò và cảm biến sử dụng tần số vô tuyến được làm mát bằng nước 
dùng để kiểm soát cơn đau liên quan đến việc điều trị đĩa đệm ở xương sống; thiết bị kích 
thích dây thần kinh, và bộ phận và linh kiện của nó; thiết bị định vị dị vật dây thần kinh, 
và các thành phần và phụ kiện của nó; bộ dụng cụ kiểm soát cơn đau bao gồm kim dùng 
để tiêm và thay thế ống thông đường tiểu, ống tiêm y tế, ống thông đường tiểu, tấm phủ 
tiện dụng dùng trong y tế, cụ thể là tấm phủ siêu âm, tấm gạc y tế, khay dùng cho mục 
đích y tế, các phụ kiện tạo hình ảnh siêu âm, cụ thể dụng cụ dò siêu âm dùng cho mục 
đích y tế và gel dùng cho siêu âm. 

 

 
(210) 4-2014-17444 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Lê Xuân Tùng   (VN) 

Tổ 8, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; va ly; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng.  
 

 
(210) 4-2014-17445 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư An Khang  (VN) 

Số 76, đường Lạc Long Quân, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2014-17446 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.6; A3.1.24; 4.5.13 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) Hộ kinh doanh SanShi Kids  (VN)

Thôn 2, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em. 
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(210) 4-2014-17448 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại giày Uy Thái   (VN) 

190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 
 

(210) 4-2014-17449 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại giày Uy Thái   (VN) 

190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2014-17450 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

hóa mỹ phẩm Hà Thanh   (VN) 

111 đường Đào Cam Mộc, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng.  
 
 

(210) 4-2014-17451 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

hóa mỹ phẩm Hà Thanh    (VN) 

111 đường Đào Cam Mộc, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng.  
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(210) 4-2014-17452 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

hóa mỹ phẩm Hà Thanh    (VN) 

111 đường Đào Cam Mộc, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng.  
 

 
(210) 4-2014-17453 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.11.5 
(731) HUNAN YUXIU BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
Food and Drug Industry Park of National 
Agricultural Science and Technology 
Park in Yongzhou City, Hunan Province, 
China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt ngũ cốc; cây trồng; rau tươi; sợi nấm để nhân giống; nấm cục tươi; bã nho; 
thực phẩm cho động vật; nấm tươi; cỏ dại dùng cho tiêu dùng con người hoặc động vật; 
mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học.  

 

 
(210) 4-2014-17454 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Hữu Tùng  (VN) 

Phòng 401, tầng 4 tòa nhà M3-M4, 91A 
Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2014-17455 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tuyết  

(VN) 

42- 44 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh 
Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quí; vàng miếng.  
 

Nhóm 35: Buôn bán vàng bạc và đá quí, đồ kim hoàn, trang sức.  
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(210) 4-2014-17456 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.11.7; 3.9.18 
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm quốc 

tế IC  (VN) 

37 A Tân Trang, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-17457 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Xanh coban, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và vận 

tải Tiến Thành  (VN) 

Số 10, ngõ 122/21/44, phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, motor cars 
(xe «t« con). 

 

 
(210) 4-2014-17458 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.4.1 
(591) Hồng, trắng, xanh, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Ngọc Trang  (VN) 

Số 214- 1B đường Nguyễn Trãi, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, giày. 
 

 
(210) 4-2014-17459 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH cơ khí lắp ráp 

động cơ DIESEL An Châu  (VN) 

Lô F, đường số 4, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Tivi, đầu đọc đĩa, đầu thu kỹ thuật số.  
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(210) 4-2014-17460 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-17461 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2014-17462 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Sách mỏng (sách nhỏ có bìa mềm), sách nhỏ (có thông tin hay quảng cáo về 
sản phẩm dịch vụ), bản tin, tài liệu đào tạo dưới dạng điện tử và các xuất bản phẩm điện 
tử khác (đều được ghi sẵn hoặc có thể tải về) liên quan đến chẩn đoán y tế, điều kiện (tình 
trạng sức khỏe) và điều trị y tế, thiết bị (dụng cụ) và dịch vụ y tế, thiết bị (dụng cụ) và 
dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm in cụ thể là: sách mỏng (sách nhỏ có bìa mềm), sách nhỏ (có thông tin 
hay quảng cáo về sản phẩm/dịch vụ); bản tin, tài liệu đào tạo và các xuất bản phẩm khác 
liên quan đến chẩn đoán y tế, điều kiện (tình trạng sức khỏe) và điều trị y tế, thiết bị 
(dụng cụ) và dịch vụ y tế, thiết bị (dụng cụ) và dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì (bảo dưỡng) và sửa chữa các thiết bị (dụng cụ) y tế và thí 
nghiệm.  

 

Nhóm 41: Cung cấp sách mỏng (sách nhỏ có bìa mềm), sách nhỏ (có thông tin hay quảng 
cáo về sản phẩm/dịch vụ), bản tin tài liệu đào tạo dạng điện tử và các xuất bản phẩm điện 
tử khác (đều là loại không thể tải về) liên quan đến chẩn đoán y tế, điều kiện (tình trạng 
sức khỏe) và điều trị y tế, thiết bị (dụng cụ) và dịch vụ y tế, thiết bị (dụng cụ) và dịch vụ 
phòng thí nghiệm khoa học.  

 

Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là tư vấn kỹ thuật liên quan đến hiệu 
suất (hiệu năng), hoạt động, và việc thực hiện chức năng cho các thiết bị (dụng cụ) chẩn 
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đoán y tế, hệ thống tự động hóa thí nghiệm và phần mềm và phần cứng máy tính liên 
quan; cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là tư vấn kỹ thuật liên quan đến hiệu suất 
(hiệu năng), hoạt động, và việc thực hiện chức năng cho các hiết bị (dụng cụ) thí nghiệm 
và phần mềm và phần cứng máy tính liên quan; cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về phần 
mềm máy tính trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp dịch vụ quản lý (theo dõi) vận 
hành cho các thiết bị (dụng cụ) và hệ thống chẩn đoán y tế; cung cấp dịch vụ quản lý 
(theo dõi) vận hành cho các thiết bị (dụng cụ) và hệ thống thí nghiệm; quản lý (theo dõi) 
từ xa các hệ thống chẩn đoán y tế và các hệ thống thí nghiệm; cung cấp dịch vụ quản lý 
(theo dõi) và giải quyết sự cố từ xa bằng phương pháp điện tử cho các thiết bị (dụng cụ) 
chẩn đoán y tế, các thiết bị (dụng cụ) thí nghiệm và cáe hệ thống thí nghiệm; cung cấp 
nền tảng phần mềm dựa trên web để quản lý, quản lý (theo dõi) và phân tích dữ liệu trong 
lĩnh vực chẩn đoán y tế, cho thuê chỗ đặt máy chủ, quản lý, phát triển và duy trì các ứng 
dụng, phần mềm, và các trang web có liên quan đến các thiết bị (dụng cụ) và các hệ thống 
chẩn đoán y tế; cho thuê chỗ đặt máy chủ, quản lý, phát triển và duy trì các ứng dụng, 
phần mềm và các trang web có liên quan đến các thiết bị (dụng cụ) và các hệ thống thí 
nghiệm; dịch vụ máy tính, cụ thể là: quản lý dữ liệu từ xa cho các thiết bị (dụng cụ) chẩn 
đoán y tế và các thiết bị (dụng cụ) thí nghiệm; dịch vụ máy tính cụ thể là: quản lý dữ liệu 
từ xa cho các phòng thí nghiệm; dịch vụ máy tính, cụ thể là: quản lý từ xa các hệ thống 
chẩn đoán y tế; dịch vụ máy tính, cụ thể là: quản lý từ xa các hệ thống thí nghiệm; dịch vụ 
máy tính, cụ thể là: quản lý (theo dõi) và báo cáo về tình hình hoạt động (hiệu năng) và 
lỗi của các thiết bị (dụng cụ) và hệ thống chẩn đoán y tế; dịch vụ máy tính, cụ thể là: quản 
lý (theo dõi) và báo cáo về tình hình hoạt động (hiệu năng) và lỗi của các thiết bị (dụng 
cụ) và hệ thống thí nghiệm; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin cho các phòng thí nghiệm; 
cung cấp môi trường mạng máy tính trực tuyến với công nghệ cho phép người sử dụng 
chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp môi trường mạng máy tính trực 
tuyến với công nghệ cho phép người sử dụng chia sẻ dữ liệu thí nghiệm; cung cấp quyền 
sử dụng tạm thời các phần mềm và ứng dụng không tải xuống được để quản lý (theo dõi) 
các thiết bị (dụng cụ) chẩn đoán y tế và quản lý dữ liệu từ các thiết bị (dụng cụ) chẩn 
đoán y tế; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm và ứng dụng không tải xuống 
được dÓ quản lý (theo dõi) các thiết bị (dụng cụ) thí nghiệm và quản lý dữ liệu từ các thiết 
bị (dụng cụ) thí nghiệm; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến phần mềm thí nghiệm 
trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp dịch vụ xử lý sự cố điện tử từ xa cho các phòng 
thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; quản lý (theo dõi) từ xa các hệ thống thí nghiệm 
chẩn đoán; cung cấp việc quản lý (theo dõi) từ xa bằng phương pháp điện tử đối với các 
thiết bị (dụng cụ) chẩn đoán y tế và hệ thống tự động hóa thí nghiệm; cung cấp nền tảng 
phần mềm dựa trên web để quản lý, quản lý (theo dõi) và phân tích thông tin của thiết bị 
thí nghiệm và chẩn đoán trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ phần mềm (được phát 
triển và hoạt động trên nền tảng web được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép người 
dùng truy cập từ xa) (SAAS) được đùng để quản lý dữ liệu và thông tin trong lĩnh vực 
chẩn đoán y tế; dịch vụ nghiên cứu và phát triển y tế, khoa học và công nghệ trong lĩnh 
vực chẩn đoán y tế; dịch vụ nghiên cứu và phát triển y tế, khoa học và công nghệ trong 
lĩnh vực chẩn đoán phân tử; dịch vụ nghiên cứu và phát triển y tế, khoa học và công nghệ 
trong lĩnh vực chẩn đoán đồng hành (xét nghiệm chẩn đoán y tế cho thấy bệnh nhân có 
phù hợp với việc điều trị y tế hay không); dịch vụ tư vấn (tư vấn kỹ thuật liên quan đến 
hiệu suất (hiệu năng), hoạt động, và việc thực hiện chức năng) cho các phòng thí nghiệm 
chẩn đoán y tê và thiết bị (dụng cụ) thí nghiệm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chẩn đoán y tế; dịch vụ chẩn đoán phân tử; dịch vụ chẩn đoán đồng 
hành (xét nghiệm chẩn đoán y tế cho thấy bệnh nhân có phù hợp với việc điều trị y tế hay 
không); dịch vụ chẩn đoán trong ống nghiệm; xét nghiệm y tế dùng cho mục đích chẩn 
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đoán hoặc điều trị; cung cấp thông tin liên quan đến chẩn đoán, theo dõi và điều trị cho 
điều kiện y tế (tình trạng sức khỏe); cung cấp thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, 
chẩn đoán phân tử, chẩn đoán đồng hành và chẩn đoán trong ống nghiệm; tư vấn trong 
lĩnh vực chẩn đoán y tế, chẩn đoán phân tử, chẩn đoán đồng hành và chẩn đoán trong ống 
nghiệm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ tư vấn (tư vấn y tế) cho các 
phòng thí nghiệm chẩn đoán y tế và thiết bị (dụng cụ) thí nghiệm; cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực chẩn đoán y tế qua một trang web và các điểm truyền thông xã hội.  

 

 
(210) 4-2014-17466 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh  (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức, đồng hồ nguyên tử, đồng hồ, đồng hồ điện, đồng hồ mặt 
trời, bộ phận chuyển động của đồng hồ.  

 

 
(210) 4-2014-17468 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại ICMINE  (VN) 

Số 28A Nguyễn Viết Xuân, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện, thiết bị báo chống trộm, ổn áp điện, công tắc điện, tủ phân phối 
điện, công tơ điện.  

 

 
(210) 4-2014-17469 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP)
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô và các bộ phận, phụ kiện của ôtô cụ thể là: động cơ dùng cho ô tô; lốp 
dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô, thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe « 
tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn 
dùng cho ô tô; bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ 
lưới tản nhiệt dùng cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng 
cho xe cộ; giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; 
thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô, tấm ốp bảo vệ 
bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ông xả khí thải dùng 
cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho xe cộ; bộ ổn định 
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(thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ; má 
phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ chụp ngoài của 
bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên nóc xe; 
giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô lăng); bộ 
phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng cho xe ô tô; 
tay nắm cần điều khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều khiển cấp 
truyền động (cần số) dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc 
ngoài của lốp xe dự phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí 
phía sau, ở giữa và phia dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; 
đường gờ trang tri phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); 
tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; 
vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly hơp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế 
ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gằn 
máy, và các bộ phận, phụ kiện của xe gắn máy cụ thể là: động cơ cho xe gắn máy; lốp xe 
gắn máy; bánh xe gắn máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe 
cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc độ (chi tiết dùng cho phương tiện giao thông); giá gắn giữ 
biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe gắn máy; vỏ bình nhiên liệu dùng cho 
xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ bọc tay 
nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô; tấm phủ xe gắn máy [đã 
tạo hình]; giá chở hàng phia sau dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho 
xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn 
máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy, cơ cấu truyền động dùng cho xe gắn máy; đèn báo 
chuyển hướng dùng cho xe gắn máy, bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) 
dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các 
loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn thuyền.  

 

 
(210) 4-2014-17470 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP)
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô và các bộ phận, phụ kiện của ôtô cụ thể là: động cơ dùng cho ô tô; lốp 
dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô, thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe « 
tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn 
dùng cho ô tô; bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ 
lưới tản nhiệt dùng cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng 
cho xe cộ; giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; 
thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô, tấm ốp bảo vệ 
bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ông xả khí thải dùng 
cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho xe cộ; bộ ổn định 
(thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ; má 
phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ chụp ngoài của 
bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên nóc xe; 
giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô lăng); bộ 
phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng cho xe ô tô; 
tay nắm cần điều khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều khiển cấp 
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truyền động (cần số) dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc 
ngoài của lốp xe dự phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí 
phía sau, ở giữa và phia dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; 
đường gờ trang tri phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); 
tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; 
vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly hơp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế 
ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn 
máy, và các bộ phận, phụ kiện của xe gắn máy cụ thể là: động cơ cho xe gắn máy; lốp xe 
gắn máy; bánh xe gắn máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe 
cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động 
cơ xe gắn máy; vỏ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe 
cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ 
chân dùng cho xe mô tô; tấm phủ xe gắn máy [đã tạo hình]; giá chở hàng phia sau dùng 
cho xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau 
xe gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy, cơ 
cấu truyền động dùng cho xe gắn máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy, bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe 
gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng 
điện; xe lăn thuyền.  

 

 
(210) 4-2014-17471 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP)
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô và các bộ phận, phụ kiện của ôtô cụ thể là: động cơ dùng cho ô tô; lốp 
dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô, thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe « 
tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn 
dùng cho ô tô; bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ 
lưới tản nhiệt dùng cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng 
cho xe cộ; giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; 
thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô, tấm ốp bảo vệ 
bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ông xả khí thải dùng 
cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho xe cộ; bộ ổn định 
(thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ; má 
phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ chụp ngoài của 
bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên nóc xe; 
giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô lăng); bộ 
phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng cho xe ô tô; 
tay nắm cần điều khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều khiển cấp 
truyền động (cần số) dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc 
ngoài của lốp xe dự phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí 
phía sau, ở giữa và phia dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; 
đường gờ trang tri phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); 
tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; 
vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly hơp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế 
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ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gằn 
máy, và các bộ phận, phụ kiện của xe gắn máy cụ thể là: động cơ cho xe gắn máy; lốp xe 
gắn máy; bánh xe gắn máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe 
cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động 
cơ xe gắn máy; vỏ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe 
cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ 
chân dùng cho xe mô tô; tấm phủ xe gắn máy [đã tạo hình]; giá chở hàng phia sau dùng 
cho xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau 
xe gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy, cơ 
cấu truyền động dùng cho xe gắn máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy, bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe 
gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng 
điện; xe lăn thuyền.  

 
 

(210) 4-2014-17474 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 2.1.1; A2.1.23 
(591) Đỏ, da cam, vàng, đen, trắng 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
13 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong 
llog, Pasig City, Philippines 1600  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thịt thú săn (không còn sống), chiết 
xuất của thịt, trái cây và rau củ đã được chế biến, sấy khô và bảo quản, thạch, mứt ướt, 
mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu và mỡ để ăn.  

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột 
mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo, đá lạnh có thể ăn được, 
mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, mù tạc, giấm, nước xốt (gia vị), gia vị các loại, 
kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2014-17475 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.9 
(591) Xanh da trời, xám, đen, trắng 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION  (PH) 
13 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong 
Ilog, Pasig City, Philippines 1600 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng, lực, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (dùng cho 
mục đích thể thao); đồ uống nhẹ không chứa cồn, nước ép hoa quả, bột dùng cho đồ uống 
(dùng cho mục đích thể thao). 
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(210) 4-2014-17476 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) FUJI INTERNATIONAL 
ENTERPRISES  (JP) 
501, 2-7-7, Komagome Toshima-Ku, 
Tokyo, 170-0003, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sợi nấm và/hoặc thân quả ở dạng sấy khô hoặc ở dạng sấy khô/ xay; thực phẩm 
đã qua chế biến dạng bột, hạt, dạng viên nén hoặc viên con nhộng có chứa sợi nấm 
và/hoặc thân quả ở dạng sấy khô/ xay; thực phẩm đã qua chế biến dạng bột, hạt, dạng viên 
nén hoặc viên con nhộng có chứa các thành phần được chiết xuất từ sợi nấm và/hoặc thân 
quả; thực phẩm đã qua chế biến dạng bột, hạt, dạng viên nén hoặc viên con nhộng có chứa 
các thành phần là dung dịch được chiết xuất từ sợi nấm và/hoặc thân quả; chất chiết xuất 
từ nấm và quả đã được sấy khô. 

 
 

(210) 4-2014-17477 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 

Hương  (VN) 

Số 92, phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-17478 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 

Hương   (VN) 

Số 92, phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-17479 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) PRESIDENT AUTOMOBILE 
INDUSTRIES CO., LTD.  (TH) 
26/5 Moo 9, Soi Wor Por Or 11 (Piset), 
Satethakit Road, Suanluang, Krathumban, 
Samutsakorn 74110 Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh không khí; máy điều hoà không 
khí cho xe cộ; ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh]; bộ 
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ngưng tụ khí đốt, không phải bộ phận của máy; máy làm khô không khí; thiết bị bay hơi; 
bộ lọc cho điều hoà không khí.  

 
 

(210) 4-2014-17480 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.7.14; 2.7.25; A7.1.11; A7.1.9 
(731) Kiều Xuân Đức  (VN) 

Số nhà 44, thôn Đồng Tâm, xã Đliêya, 
huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-17482 (220) 29.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 2014-007750 04.02.2014 JP 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.2.7; A5.1.7; A5.1.16 
(731) CROSS COMPANY INC.  (JP) 

2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama 700-0903, Japan 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; kính bảo hộ cho thể thao; gọng kính đeo mắt; thấu 
kính đeo mắt; kính áp tròng; hộp đựng kính đeo mắt; hộp đựng kính áp tròng; dây xích 
đeo của kính mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; bộ phận và phụ kiện cho kính đeo mắt; đĩa 
compact audio đã được ghi sẵn; đĩa compact video đã được ghi sẵn; đây treo trang trí điện 
thoại di động; sách điện tử có thể tải xuống được từ Internet; tệp tin âm nhạc có thể tải 
xuống được; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống được. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý và đá quý giả; đá bán quý; 
đá quý làm đồ trang sức; đồ trang sức; đồ trang sức thời trang rẻ tiền; kim cương; đồ trang 
sức bằng hổ phách vàng; đồ trang sức có tráng men; hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ 
phách nén]; hoa tai; ghim cài để trang sức; ghim cài cà vạt; kẹp cài cà vạt; khuy măng sét; 
huy hiệu bằng kim loại quý; huy chương; vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm 
bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức loại nhỏ; hộp đựng đồ kim hoàn; hộp bằng kim 
loại quý; đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý; đồ trang trí cho giày bằng kim loại quý; 
đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền 
sợi luồn qua hai tai đeo của đồng hồ (watch bands); dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai 
tai đeo đồng hồ (watch straps); dây xích đồng hồ bỏ túi. 

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm và đồ dùng học tập cụ thể là, giấy dùng cho văn phòng, sổ 
tay, tập anbom để đựng ảnh chụp, phong bì, tập giấy viết, giấy viết, dụng cụ viết, bút và 
bút chì, bút đánh dấu [đồ dùng văn phòng], hộp bút, gim và kẹp tài liệu dùng cho văn 
phòng, tẩy, xi gắn kín (văn phòng phẩm), giấy dính (văn phòng phẩm), thước (văn phòng 
phẩm), bìa kẹp hồ sơ (đồ dùng văn phòng) và bìa cặp để kẹp tài liệu, nhãn không bằng 
vải; mực; vật dụng để cắm bút; dao rọc giấy dùng cho văn phòng; vật dụng chặn giấy; tem 
niêm phong; con dấu [đồ dùng văn phòng]; quả địa cầu; ấn phẩm, cụ thể là thiệp chúc 
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mừng, bưu thiếp, lịch, sổ nhật ký, báo chí, bản đồ, sách và tạp chí; giấy và các tông; khăn 
lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy. 

 

Nhóm 18: Cặp da (attaché cases); túi đeo lưng; túi thể thao; túi dùng ở bãi biển; túi xách 
tay có hai quai ở hai bên (túi Boston); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; ví 
đựng thẻ điện thoại; túi mua hàng; túi đựng hành lí xách tay mang theo người; ví đựng 
tiền xu; túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong; ví đựng thẻ tín dụng; túi đựng quần 
áo đi du lịch; túi xách tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone); túi đựng đồ tập 
thể dục (gym bags); túi xách tay; bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa; ví đựng 
danh thiếp bằng da; ví kẹp danh thiếp bằng da; ví bỏ túi cho nam giới; ví nữ giới; ba lô; túi 
và cặp dùng cho học sinh; túi khoác vai; va li xách tay; túi có hai quai để xách hay đeo vai 
(tote bags); túi du lịch; va li [hành lý]; túi đeo hông; da giả; da và lông thú, thô hoặc bán 
thành phẩm; ô; dù che nắng; bao (vỏ) «. 

 

Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; kính thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; bàn chải 
đánh răng dùng điện; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho mục 
đích gia dụng; đồ chứa đựng thực phẩm và đồ uống có thể mang đi được; nồi nấu không 
dùng điện và chảo rán; bình pha cà phê không dùng điện; ấm đun nước (không dùng 
điện); cốc, chén dùng để uống; đĩa và đĩa ăn; bát trộn sa-lát; nắp đậy đĩa; bình thon cổ; 
hộp đựng bữa ăn trưa; bình; bình đựng nước; lọ trộn muối và ớt; vật dụng mở nút chai; vật 
dụng giữ khăn ăn; khay (dùng cho mục đích gia đình); muỗng để múc (đồ dùng trên bàn); 
khay đựng bánh; giá đỡ nến; vật dụng tắt nến; chậu hoa; bình tưới; găng tay làm vườn; đồ 
đựng thức ăn cho vật nuôi; lồng chim; bàn chải quần áo; hộp bằng kim loại để chia khăn 
giấy; vật dụng để đựng và phân phối xà phòng; bình nuôi cá vàng bằng thủy tinh; vật 
dụng giữ giấy vệ sinh; bình và lọ cắm hoa; lư đốt xông nước hoa; dụng cụ mỹ phẩm; dụng 
cụ dùng để vệ sinh; bộ cọ trang điểm; bình xịt nước hoa; hộp đựng đồ trang điểm; vật 
dụng giữ xà phòng; bàn chải dùng cho tóc; lược; bàn chải đánh giày; bót để đi giày. 

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; cà vạt; khăn choàng đầu, vai và cổ; khăn choàng 
(shawls); khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng); găng tay (quần áo); bít 
tất ngắn cổ; quần áo bó; quần ống bó (leggings); dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây 
nịt để kéo giữ tất dài và tất cao cổ; dây đeo quần; dải khăn choàng qua vai thể hiện chức 
tước hay giải thưởng; thắt lưng quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn tại siêu thị, cửa hàng, thông qua thư đặt hàng từ ca-
ta-lô, thông qua các phương tiện truyền thông điện tử bao gồm trang web trực tuyến và 
các chương trình mua bán trên tivi, cho các sản phẩm là kính đeo mắt, kính râm, kính bảo 
hộ cho thể thao, gọng kính đeo mắt, thấu kính đeo mắt, kính áp tròng, hộp đựng kính đeo 
mắt, hộp đựng kính áp tròng, dây xích đeo của kính mắt, dây nhỏ đeo kính mắt, bộ phận 
và phụ kiện cho kính đeo mắt, đĩa compact audio đã được ghi sẵn, đĩa compact video đã 
được ghi sẵn, dây treo trang trí điện thoại di động, sách điện tử có thể tải xuống được từ 
Internet, tệp tin âm nhạc có thể tải xuống được, tệp tin hình ảnh có thể tải xuống được, 
kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đá quý vâ đá quý giả, đá bán quý, đá quý 
làm đồ trang sức, đồ trang sức, đồ trang sức thời trang rẻ tiền, kim cương, đồ trang sức 
bằng hổ phách vàng, đồ trang sức có tráng men, hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách [hổ 
phách nén], hoa tai, ghim cài để trang sức, ghim cài cà vạt, kẹp cài cà vạt, khuy măng sét, 
huy hiệu bằng kim loại quý, huy chương, vòng đeo chìa khóa là đồ trang sức được làm 
bằng kim loại quý, hộp đựng đồ trang sức loại nhỏ, hộp đựng đồ kim hoàn, đồ trang trí 
cho mũ bằng kim loại quý, đồ trang trí cho giày bằng kim loại quý, đồng hồ, đồng hồ đeo 
tay, dây đeo đồng hồ đeo tay, dây đeo đồng hồ đeo tay dạng liền sợi luồn qua hai tai đeo 
của đồng hồ (watch bands), dây đeo đồng hồ đeo tay gắn với hai tai đeo đồng hồ (watch 
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straps), dây xích đồng hồ bỏ túi, văn phòng phẩm và đồ dùng học tập, giấy dùng cho văn 
phòng, sổ tay, tập anbom để đựng ảnh chụp, phong bì, tập giấy viết, giấy viết, dụng cụ 
viết, bút và bút chì, bút đánh dấu [đồ dùng văn phòng], hộp bút, gim và kẹp tài liệu dùng 
cho văn phòng, tẩy, xi gắn kín (văn phòng phẩm), giấy dính (văn phòng phẩm), thước 
(văn phòng phẩm), bìa kẹp hồ sơ (đồ dùng văn phòng) và bìa cặp để kẹp tài liệu, nhãn 
không bằng vải, mực, vật dụng để cắm bút, dao rọc giấy dùng cho văn phòng, vật dụng 
chặn giấy, tem niêm phong, con dấu [đồ dùng văn phòng], quả địa cầu, ấn phẩm, thiệp 
chúc mừng, bưu thiếp, lịch, sổ nhật ký, báo chí, bản đồ, sách và tạp chí, giấy và các tông, 
khăn lau bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn tay bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, cặp 
da (attaché cases), túi đeo lưng, túi thể thao, túi dùng ở bãi biển, túi xách tay có hai quai ở 
hai bên (túi Boston), cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng danh thiếp, ví đựng thẻ điện thoại, 
túi mua hàng, túi đựng hành lí xách tay mang theo người, ví đựng tiền xu, túi đựng mỹ 
phẩm không chứa đồ bên trong, ví đựng thẻ tín dụng, túi đựng quần áo đi du lịch, túi xách 
tay có miệng túi mở bằng bản lề (túi Gladstone), túi đựng đồ tập thể dục (gym bags), túi 
xách tay, bao nhỏ bằng da để đựng hay móc chìa khóa, ví đựng danh thiếp bằng da, ví kẹp 
danh thiếp bằng da, ví bỏ túi cho nam giới, ví nữ giới, ba lô, túi và cặp dùng cho học sinh, 
túi khoác vai, va li xách tay, túi có hai quai để xách hay đeo vai (tote bags), túi du lịch, va 
li [hành lý], túi đeo hông, da giả, da và lông thú thô hoặc bán thành phẩm, ô, dù che nắng, 
bao (vỏ) ô, chỉ tơ nha khoa, kính thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng], bàn chải 
đánh răng dùng điện, găng tay dùng cho mục đích gia dụng, đồ chứa đựng dùng cho mục 
đích gia dụng, đồ chứa đựng thực phẩm và đồ uống có thể mang đi được, nồi nấu không 
dùng điện và chảo rán, bình pha cà phê không dùng điện, ấm đun nước (không dùng 
điện), cốc, chén dùng để uống, đĩa và đĩa ăn, bát trộn sa-lát, nắp đậy đĩa, bình thon cổ, 
hộp đựng bữa ăn trưa, bình, bình đựng nước, lọ trộn muối và ớt, vật dụng mở nút chai, vật 
dụng giữ khăn ăn, khay (dùng cho mục đích gia đình), muỗng để múc (đồ dùng trên bàn), 
khay đựng bánh, giá đỡ nến, vật dụng tắt nến, chậu hoa, bình tưới, găng tay làm vườn, đồ 
đựng thức ăn cho vật nuôi, lồng chim, bàn chải quần áo, hộp bằng kim loại để chia khăn 
giấy, vật dụng để đựng và phân phối xà phòng, bình nuôi cá vàng bằng thủy tinh, vật dụng 
giữ giấy vệ sinh, bình và lọ cắm hoa, lư đốt xông nước hoa, dụng cụ mỹ phẩm, dụng cụ 
dùng để vệ sinh, bộ cọ trang điểm, bút chì trang điểm, bình xịt nước hoa, hộp đựng đồ 
trang điểm, vật dụng giữ xà phòng, bàn chải dùng cho tóc, lược, bàn chải đánh giày, bót 
để đi giày, quần áo, quần áo bơi, cà vạt, khăn choàng đầu, vai và cổ, khăn choàng 
(shawls), khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng), găng tay (quần áo), bít 
tất ngắn cổ, quần áo bó, quần ống bó (leggings), dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ, dây 
nịt để kéo giữ tất dài và tất cao cổ, dây đeo quần, dải khăn choàng qua vai thể hiện chức 
tước hay giải thưởng, thắt lưng quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quảng cáo; bán đấu giá; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại thúc đẩy bán hàng cho người khác; 
dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ (department store retail services) liên quan đến quần áo, 
giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống 
không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc 
chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để 
làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở 
cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị 
hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc 
quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], hộp cầu dao điện [điện], chăn điện không dùng 
cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị 
điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi 
dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng 
điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép 
trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lô vi sóng [thiết bị nấu nướng], 
bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ 
thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ đạc], gương soi, khung 
ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong [đồ đạc], cũi cho vật nuôi 
trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ 
cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ 
thể là lò sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng 
và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết 
bị điều hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, 
máy hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp 
xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng 
nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy 
bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản 
xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích 
công nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy 
khí nén, máy trộn bê tông, băng tải [máy móc], máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy 
cày [máy móc], máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, 
máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy 
rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, 
thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy 
xay, máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển], máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, 
máy xén cỏ, máy- gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng 
cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy 
vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, 
máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công 
quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, 
máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy 
đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người 
máy [máy móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công 
nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công 
nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng 
bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy 
đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự 
động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy 
gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, 
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mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trương nhà, dụng 
cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (fumiture), văn phòng phẩm; 
tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm hiểu thị trường; cung cấp thông tin 
thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; sao chép tài liệu; quản lý và quản trị 
kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp thương mại mua sắm hàng hóa; quản lý kinh 
doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng hợp thuận tiện cho người tiêu dùng, 
và các cửa hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi 
tính); biên tập quảng cáo để sử dụng làm trang web trên mạng máy tính toàn cầu 
(internet); phổ biến quảng cáo cho người khác qua mạng thông tin liên lạc điện tử trực 
tuyến; mua sắm tại nhâ thông qua mạng máy tính toàn cầu liên quan đến quần áo, giày, 
dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không 
có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, 
chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, 
máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng 
điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng 
điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, 
bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác [vật nối điện], hộp cầu dao điện [điện], chăn điện không dùng cho mục đích 
y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa 
chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn 
chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút 
bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng 
điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], bàn là chạy điện, 
đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bầy [đồ 
đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ đạc], gương soi, khung ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ 
[đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong [đồ đạc], cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu 
nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ 
công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy 
điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa 
không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút 
không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, 
máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, 
máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt 
bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá 
cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, 
máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy 
trộn bê tông, băng tải [máy móc], máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy 
móc], máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, 
máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, 
máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ 
kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp 
dỡ tự động [máy điều khiển], máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, 
máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công 
nghiệp dệt, máy băm thịt, may kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, máy 
phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, 
máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, máy 
đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc vỏ, 
máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh 
bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy [máy 
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móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy may, 
máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng [máy hoặc 
bộ phận của máy], máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy 
kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy 
gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, máy 
quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, 
máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong 
công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, 
và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế 
phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò 
chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (fumiture), văn phòng phẩm; dịch vụ bán đấu giá; 
phân tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân 
phát hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến (retail online department stores) quần 
áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống 
không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc 
chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để 
làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở 
cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị 
hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc 
quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], hộp cầu dao điện [điện], chăn điện không dùng 
cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị 
điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi 
dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng 
điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép 
trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], 
bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ 
thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ đạc], gương soi, khung 
ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong [đồ đạc], cũi cho vật nuôi 
trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ 
cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ 
thể là lò sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng 
và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết 
bị điều hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, 
máy hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp 
xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng 
nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy 
bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản 
xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích 
công nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy 
khí nén, máy trộn bê tông, băng tải [máy móc], máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy 
cày [máy móc], máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, 
máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy 
rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, 
thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy 
xay, máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển], máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, 
máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng 
cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy 
vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, 
máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công 
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quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, 
máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy 
đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đâm, máy súc rửa, máy tán đinh, người 
máy [máy móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công 
nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công 
nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng 
bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy 
đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự 
động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy 
gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, 
mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng 
cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm; cửa hàng 
bách hóa bán lẻ trực tuyến thuận tiện cho người tiêu dùng (retail online convenience 
stores) bán quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, 
thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ 
thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy 
và thiết bị điện để làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng 
điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ 
mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, 
thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], hộp cầu dao điện [điện], chăn 
điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy 
điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, 
đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha 
cà phÓ dùng điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị 
nấu nướng], bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có 
khóa, tủ thuốc, tủ trưng bây [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ đạc], gương soi, 
khung ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong [đồ đạc], cũi cho 
vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, 
dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia 
đình cụ thể là lò sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ 
thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến 
đồ uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ 
uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy 
súc rửa chai, may bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, 
máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm 
sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, 
máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải [máy móc], máy bện dây thừng 
nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy móc], máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy 
phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, 
máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến 
thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, 
máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển], máy gặt hái, máy là, 
máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích 
công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy 
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gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, 
máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc 
dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, 
máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy 
bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc 
rửa, máy tán đinh, người máy [máy móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng 
cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền 
dùng trong công nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy phân loại 
dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán 
tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho 
mục đích công nghiệp, máy làm đương ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, 
máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ 
thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất 
thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, 
nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc 
(fumiture), văn phòng phẩm; đặt mua hàng hóa trực tuyến bằng máy tính (computerized 
online ordering) đối với quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, 
đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia 
dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng 
điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng 
cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng 
cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện 
báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng 
điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nôi điện], hộp cầu dao điện 
[điện], chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị 
lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, 
bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước 
dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng 
cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò 
vi sóng [thiết bị nấu nướng], bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ 
nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ 
đạc], gương soi, khung ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong 
[đồ đạc], cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng 
không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ 
điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm 
chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm 
lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ 
thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ 
điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng 
cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy 
đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm 
bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và 
thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận 
hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải [máy móc], 
máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy móc], máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, 
máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ 
điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ 
điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc 
vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển], máy gặt 
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hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ 
cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây 
kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy 
khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren 
đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, 
máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy 
phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy 
đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy [máy móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy 
gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, 
máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy 
phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, 
máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy 
rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in 
nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén 
chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà 
bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn 
cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc 
(fumiture), văn phòng phẩm; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực tuyến có thể tra cứu (tìm 
kiếm) được có nội dung về hàng hoá và dịch vụ của những người bán hàng trực tuyến 
khác; xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi thư; điều tra kinh 
doanh; lập bản kê khai thuế. 

 
 

(210) 4-2014-17484 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất trà Cao 

Trường Phát  (VN) 

ấp Thị Tứ, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong 
Điền, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt heo chà bông; giò lụa; chả lụa; pa tê; đậu phộng (lạc) chiên; hạt điều rang 
muối. 

 

Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca 
cao; đồ uống trên cơ sở ca cao. 

 

 
(210) 4-2014-17485 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH chè Hằng Nga  

(VN) 

Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chè (trà) thảo dược, cụ thể là: chè thanh nhiệt; chè nhân trần; chè hoa cúc; chè 
giảo cổ lam; chè atiso. 

 

 
(210) 4-2014-17486 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

SANA WMT  (VN) 

Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, nước hoa, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem thoa mặt, kem dưỡng da, sáp 
thơm, nước rửa chén, nước tẩy rửa, nước giặt, xà phòng.  

 

 
(210) 4-2014-17487 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Hoàng Gia Chuyển  (VN) 

Số 292b Trần Đăng Ninh, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2014-17488 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) DAEWOONG PHARMACEUTICAL 
CO., LTD   (KR) 
163-3, Samsung-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-17489 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-17490 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-17491 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-17492 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-17493 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-17494 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) N.C.A. CO., LTD.  (JP) 
5-11, 2-Chome Obiraki, Fukushima-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy trải vải; máy cắt vải; máy cắt chéo vải; máy cắt vải có lưỡi dao cắt theo 
đường vòng; máy cắt vải xẻ dọc vải; máy cắt vải dùng nhiệt; máy cắt đường viền vải; máy 
cắt mép vải; máy cắt vải có thanh cần treo; máy cắt (máy móc) hoặc lưỡi dao cắt (bộ phận 
của máy móc); bàn chuyên dụng dùng cho máy cắt vải (bàn cho máy móc); bàn có bộ 
phận thổi gió chuyên dụng dùng cho máy cắt vải (bàn cho máy móc); bàn có bộ phận 
chân không chuyên dụng dùng cho máy cắt vải (bàn cho máy móc); bàn chuyên dụng 
dùng cho máy cắt vải có bề mặt để trải vải (bàn cho máy móc); bàn khâu chuyên dụng 
dùng để khớp mẫu vải (bàn cho máy móc); máy cuộn vải (máy móc); máy cuộn lại vải 
(máy móc); máy khâu. 

 

Nhóm 09: Thiết bị giám sát kiểm tra dệt vải; thiết bị dò kim loại và kim khâu trong thành 
phẩm hàng may mặc. 

 
 

(210) 4-2014-17495 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) LUEN HING HONG BUILDING 
MATERIALS LIMITED   (HK) 
Unit F1, 1st Floor, Hang Fung Industrial 
Building, 2G, Hok Yuen Street, 
Kowloon, Hong Kong. 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị phun tia nước; bồn cầu vệ sinh và két nước 
của bồn cầu vệ sinh; bồn rửa mặt; thiết bị sấy khô tay dùng cho phòng vệ sinh; bồn tắm; 
vòi hoa sen; thiết bị dùng cho bồn tắm; bộ đồ cho bồn tắm; phụ kiện để tắm khí nóng; hệ 
thống cung cấp nước; ống dẫn nước (của hệ thống thiết bị vệ sinh); vòi khóa của ống dẫn 
nước; thiết bị lọc không khí; thiết bị lọc nước uống; thiết bị phân phối chất tẩy uế trong 
buồng vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2014-17496 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 

nhập Khẩu Đinh Hương  (VN) 

77 đường số 2, khu phố Hưng Gia, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem và bột 
tắm trắng (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
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(210) 4-2014-17497 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Nano Việt Nam  (VN) 

3A đường 19, khu dân cư Bình Hưng, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2014-17498 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ sản 

xuất đầu tư thương mại quốc 

tế TVT Hà Nội  (VN) 

Số 1, tổ dân phố Thị Cấm, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước rửa sạch da có mùi thơm, nước rửa làm sạch da mặt, nước 
thơm, chế phẩm làm trắng da, chất dưỡng da, chất làm sạch da và chất làm se da. 

 

 
(210) 4-2014-17500 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.9; A1.1.12 
(731) MARIE STOPES INTERNATIONAL  

(GB) 
1 Conway street, Fitzroy Square, London 
W1T 6LP, Great Britain  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược dùng cho mục đích chăm sóc sức khỏe ( bao 
gồm cả chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình); thực phẩm bổ sung dùng 
cho mục đích y tế; thức ăn cho em bé; cao dán (dùng cho mục đích y tế) thuốc tẩy răng 
(dùng cho mục đích y tế); thuốc tránh thai; thuốc chữa rối loạn sinh lý.  

 

Nhóm 10: Dụng cụ và trang thiết bị y tế; dụng cụ tránh thai; bao cao su; dụng cụ thử thai.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, khuyếch trương và quan hệ công chúng trong lĩnh vực y tế; 
dịch vụ xuất bản các tài liệu quảng cáo; tất cả các dịch vụ nêu trên đều liên quan đến lĩnh 
vực y tế, chăm sóc sức khoẻ, thai nghén, kế hoạch hoá gia đình, các biện pháp tránh thai, 
sức khoẻ tình dục, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và các vấn đề liên 
quan tới sức khoẻ tình dục và sứe khoẻ sinh sản khác.  
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Nhóm 36: Dịch vụ huy động nguồn tài trợ (tài chính); dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; 
dịch vụ quản lý, quản trị và điều phối các hoạt động và dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, giải trí, thể thao, văn hoá và đào tạo; dịch vụ tổ chức và tạo 
điều kiện cho các sự kiện giáo dục, giải trí, thể thao, văn hoá và đào tạo; dịch vụ tổ chức 
các sự kiện thể thao; dịch vụ hoạt động nâng cao nhận thực, tất cả các dịch vụ nêu trên 
đều liên quan đến lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ, thai nghen, kể hoạch hoá gia đình, 
các biện pháp tránh thai, sức khoẻ tình dục, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, 
HIV/AIDS và các vấn đề về sức khoẻ tình dục và sức khoẻ sinh sản khác).  

 
 

(210) 4-2014-17501 (220) 30.07.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (731) Huỳnh Mạnh Trường  (VN)

Số 65 Phố Mê Linh, phường An Biên, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, kẹo. 
 
 

(210) 4-2014-17502 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, cam, xanh cốm, xanh lá 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại sản xuất Tân Việt úc   (VN)

Khu 2, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng, lạnh nước dùng cho nhà tắm, thiết bị sưởi ấm, thiết bị làm 
sạch nước, thiết bị làm lạnh, quạt điện.  

 

 
(210) 4-2014-17503 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hoàng Thái Dương  

(VN) 

283/22 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng 
không; du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; đại lý mua bán vé xe ô tô, tàu hỏa, vé máy bay.  
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(210) 4-2014-17504 (220) 30.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.7.16; 3.7.10; 6.1.2; A5.1.5; A5.1.16 

(591) Vàng, ghi xám nhạt, trắng 
(731) Lý Hứa Thị Lan Phương   (VN)

1934 quốc lộ 1A, phường Tân Thới Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29:  Yến sào; tổ chim yến đã qua chế biến và đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2014-17505 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành vlên

thương mại Liên Việt Mỹ   (VN) 

126 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; khu nghỉ dưỡng (resort); quán 
rượu (bar); quán giải khát.  

 

 
(210) 4-2014-17507 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Lâm Phát   (VN) 

270 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị viễn thông như: máy bộ đàm; điện thoại; linh kiện điện tử 
như: loa; ống nói (micro). 

 
 

(210) 4-2014-17508 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoàng Thái Vinh   (VN) 

43 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu.  
 

 
(210) 4-2014-17509 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoàng Thái Vinh   (VN) 

43 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu. 

 

 
(210) 4-2014-17510 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Xanh tím, xanh nước biển 
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Tiến   (VN) 

Số 98 đường Hàm Nghi, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, bàn phím máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị bộ nhớ 

máy vi tính; máy in để dùng với máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2014-17511 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; A8.1.22; A8.1.23 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, vàng, đỏ, trắng, 

xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 
nhạt, nâu 

(731) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.   (IT) 
Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 
Italy  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su và kẹo cao su có thể thổi bóng, không dùng cho mục đích 

y tế; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; kẹo ca cao; kẹo dẻo cho thực phẩm; kẹo cứng; kẹo bạc hà; 
kẹo hình giọt nước (bánh kẹo); thạch trái cây [bánh kẹo], kẹo que; kẹo hình thoi; bánh 
ngọt; đường; kẹo; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo (bánh kẹo); kẹo có mùi thơm (bánh kẹo).  
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(210) 4-2014-17512 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.6; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, hồng đậm 
(731) Công ty cổ phần Du lịch 

Thiên Minh   (VN) 

Tầng 12, số 70-72 Bà Triệu, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận tải bằng tàu thuyền; giữ chỗ cho các chuyến 

đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; 
vận chuyển hành khách; tham quan [du lịch]; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; 
giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2014-17513 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Hoàng Thị Thu Hà  (VN) 

439 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp các loại. 

 
 

(210) 4-2014-17514 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trần Mạnh Cường  (VN) 

Số 10 đường 16, phường Bình Hưng Hoà 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-17515 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trần Mạnh Cường  (VN) 

Số 10 đường 16, phường Bình Hưng Hoà 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-17516 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vy Quân    (VN) 

25/7A ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ dùng bếp nóc như: thớt; đũa; muỗng.  

 

 
(210) 4-2014-17517 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Lã Vọng  (VN) 

Thôn 7, xã Phù Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quầy rượu; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; căng tin.  
 
 

(210) 4-2014-17518 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Lã Vọng    (VN) 

Thôn 7, xã Phù Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quầy rượu; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; căng tin.  
 
 

(210) 4-2014-17519 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Lã Vọng   (VN) 

Thôn 7, xã Phù Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quầy rượu; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; căng tin.  
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(210) 4-2014-17520 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Lã Vọng   (VN) 

Thôn 7, xã Phù Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quầy rượu; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; căng tin.  

 
 

(210) 4-2014-17521 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Lã Vọng   (VN) 

Thôn 7, xã Phù Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quầy rượu; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; căng tin.  

 

 
(210) 4-2014-17522 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Lã Vọng   (VN) 

Thôn 7, xã Phù Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 29: Cá (không còn sống); thực phẩm làm từ cá; tôm (không còn sống); động vật 
giáp xác (không còn sống); thịt; trai sò (không còn sống); ngao (không còn sống); sò 
(không còn sống).  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quầy rượu; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; căng tin.  

 
 

(210) 4-2014-17524 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 9.1.10; 26.13.25; A25.3.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ - sản xuất Tân Phát 

Phát  (VN) 

ấp 2, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo.  
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(210) 4-2014-17525 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bình Thủy  (VN) 

Số 76, đường Hà Huy Tập, phường Hà 
Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, xe máy, xe đạp điện.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-17526 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Se Duyên  (VN)

D4/52B ấp Long Thới, xã Long Thành 
Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới, dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới). 
 

 
(210) 4-2014-17527 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.22; A5.5.20; 5.5.19 
(731) Công ty TNHH bao bì Ký Thành  

(VN) 

C78A, tổ 17, khu phố Bình Phước, 
phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa (túi nhựa) dùng để gói, bao bì giấy. 
 

 
(210) 4-2014-17528 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Vườn 

Xanh  (VN) 

213/128A Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm như: thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, đường, sữa, bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. 
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(210) 4-2014-17529 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.7.1; 1.15.15; A5.11.11 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH FAS Việt Nam  (VN)

Kho số 11 + 15, khu Đầm Diêm, ngõ 
124 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm làm từ ngũ cốc, bột ngũ cốc và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh các loại. 

 

 
(210) 4-2014-17530 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.7.1; 1.15.15; A5.11.11 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH FAS Việt Nam  (VN)

Kho số 11 + 15, khu Đầm Diêm, ngõ 
124 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm làm từ ngũ cốc, bột ngũ cốc và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh các loại. 

 

 
(210) 4-2014-17532 (220) 30.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.4; A26.11.9; A26.11.12; 26.1.2 

(591) Vàng cam, xanh da trời 
(731) Phạm Hùng Cường  (VN) 

37A đường 68, phường Hiệp Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính. 
 

 
(210) 4-2014-17533 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đoàn Minh 

Công  (VN) 

Thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: gạch, ngói, sắt, thép, inox. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa: gạch, ngói, sắt, thép, inox. 
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(210) 4-2014-17534 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) HONSON MARKETING GROUP, INC.  
(US) 
2055 South Haven Ave., Ontario, CA 
91761, USA 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa tiện ích (bật lửa ga). 
 

Nhóm 34: Bật lửa dùng để hút thuốc. 
 

 
(210) 4-2014-17535 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) CALICO BRANDS, INC.   (US) 
2055 South Haven Ave., Ontario, CA 
91761, USA 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa tiện ích (bật lửa ga). 
 

Nhóm 34: Bật lửa dùng để hút thuốc. 
 

(210) 4-2014-17536 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) TOKAI CORPORATION   (JP) 
2F. Ai-Town-Plaza, 6-21-1, Nishi-
Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 
160-0023 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa tiện ích (bật lửa ga). 
 

Nhóm 34: Bật lửa dùng để hút thuốc. 
 

 
(210) 4-2014-17537 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) TOKAI CORPORATION   (JP) 
2F. Ai-Town-Plaza, 6-21-1, Nishi-
Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 
160-0023 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa tiện ích (bật lửa ga). 
 

Nhóm 34: Bật lửa dùng để hút thuốc. 
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(210) 4-2014-17538 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.13.1; 26.1.6; A1.13.10 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) ELEGANT WORLD (M) SDN. BHD.  

(MY) 
20, Bangunan ELKEN, Jalan 1/137C, 
Batu 5, Jalan Kelang Lama, 58000 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm tăng cường sức khỏe [thuốc]; chất bổ sung tăng cường sức khỏe dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung để tăng cường sức khỏe dùng cho mục đích y tế, cây thuốc 
dùng để chữa bệnh; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm in dùng cho mục đích quảng cáo và tiếp thị; ấn phẩm in các thông tin 
kiến thức; bản vẽ; sổ tay; túi đựng (phong bì, túi) làm bằng giấy để bao gói; biển hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng dùng cho mục đích quảng cáo và hiển thị hình ảnh. 

 

 
(210) 4-2014-17539 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) JUNG MIN METAL CO., LTD.  (KR) 

26, Hwajeonsandan 5-ro 74beon-gil, 
Gangseo-gu, Busan 618-280 Republic of 
Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật dụng chặn giữ bằng kim loại; mối nối kết cấu bằng kim loại; khung đệm 
bằng kim loại; rầm nhà bằng kim loại; vòng đĩa kim loại để kết nối ống dẫn; ống chia 
nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn; khuỷu ống bằng kim loại cho ống dẫn; 
ống bao nối bằng kim loại; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; kẹp giữ bằng kim loại cho 
ống dẫn; đầu nối xoay bằng kim loại cho ống dẫn; dây buộc bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-17541 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 4.5.15; 4.5.14; 5.5.5 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, xanh lá 

cây, vàng, hồng phấn, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 

Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17542 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 4.5.15; 4.5.14; 4.5.5 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, xanh lá 

cây, vàng, hồng phấn, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 

Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-17543 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.15; 4.5.5; 4.5.14 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, vàng, hồng 

phấn, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 

Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
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(210) 4-2014-17544 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.15; 4.5.14; 4.5.5 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, vàng, hồng 

phấn, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 

Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-17545 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.5.2; A2.5.23; A5.1.5; A5.11.13; 
A2.5.18; 7.3.4 

(591) Xanh dương, xanh hòa bình, xanh ngọc, 
xanh lá cây, vàng, vàng sẫm, tím da cam, 
ghi, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 

Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
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(210) 4-2014-17546 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.5.2; A2.5.18; A2.5.23; A5.1.5; 
A5.11.13; 7.3.4 

(591) Xanh dương, xanh hòa bình, xanh ngọc, 
xanh lá cây, vàng, vàng sẫm, tím da cam, 
ghi, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 

Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường Dịch
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-17547 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh  (VN) 

Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17548 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ST.ANDREWS Việt Nam   (VN) 

Nhà số 103, ngõ 75, đường Giải Phóng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y. 

 

 
(210) 4-2014-17549 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ST.ANDREWS Việt Nam  (VN) 

Nhà số 103, ngõ 75, đường Giải Phóng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17550 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại -

dược phẩm Phúc Khang   (VN) 

Số 16E, ngách 134/3, ngõ 134, phố Lê 
Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17551 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; A25.7.7; A5.3.13; A5.3.14; 
21.3.1; 26.1.1; 3.7.17; 26.13.1 

(731) Công ty CP khoa học ứng 

dụng NANOWORLD  (VN) 

B22/4 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
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(210) 4-2014-17552 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  

(731) TIANJIN DOUBLE HORSE FLAVOUR 

& FRAGRANCE NEW 
TECHNOLOGICAL CO LTD.   (CN) 

No.6, Chi Long Street, Economie Zone 

of Development Jinnan District, (West) 
Tianjin, People's Republic of China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; dầu hoa hồng; tinh chất bạc hà (tinh dầu); hương liệu (tinh dầu); chế 
phẩm xông hơi (nước hoa); chiết xuất của hoa (nước hoa); dầu dùng cho nước hoa và nước 

thơm; nước hoa; dầu hoa nhài; chất nền dùng cho nước hoa.  
 

 
(210) 4-2014-17553 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 3.3.1; 3.3.15 

(731) TIANJIN DOUBLE HORSE FLAVOUR 
& FRAGRANCE NEW 

TECHNOLOGICAL CO. LTD.   (CN) 

No.6, Chi Long Street, Economic Zone 
of Development Jinnan District, (West) 

Tianjin, People's Republic of China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; dầu hoa hồng; tinh chất bạc hà (tinh đầu); hương liệu (tinh dầu); chế 

phẩm xông hơi (nước hoa); chiết xuất của hoa (nước hoa); dầu dùng cho nước hoa và nước 

thơm; nước hoa; dầu hoa nhài; chất nền dùng cho nước hoa.  
 

 
(210) 4-2014-17554 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  
(731) SYNCORE BIOTECHNOLOGY CO., 

LTD.   (TW) 

No. 84, Zhongshan Road, Dongshan 
Township, Yilan County 26944, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; chế phẩm dược dùng để đắp, chế phẩm dược dùng để 

xịt; chế phẩm dược dùng để chăm sóc da; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích được 
phẩm; chế phẩm dược; dược phẩm chống oxy hóa dạng viên.  
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(210) 4-2014-17555 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, nâu 
(731) Nguyễn Văn Chiến  (VN) 

Cụm 2, xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu hàng hoá; dịch vụ giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện, 
truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; 
dịch vụ giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ marketing; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ 
thể là dịch vụ mua bán dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ 
thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả (trái cây) đóng hộp, gia 
cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem 
lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở 
trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, rau củ quả tươi, 
hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước 
uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng 
cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, đồ uống, diêm, bật lửa, thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2014-17556 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; 1.15.15; 26.1.1; A2.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, xám, xanh, đỏ, 

trắng, đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm   (VN) 

Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-17557 (220) 30.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.9.1; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Trắng, vàng cam 
(731) Công ty TNHH Vạn Đạt  (VN)

79A Đoàn Văn Cự, xã Thiện Tân, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn cá basa fillet, bán buôn bao tử cá basa, bán buôn vi cá basa, bán buôn 
tôm thẻ nguyên con, bán buôn tôm sú nguyên con, bán buôn mực.  
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(210) 4-2014-17558 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Vạn Đạt  (VN)

79A Đoàn Văn Cự, xã Thiện Thân, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn cá basa fillet, bán buôn bao tử cá basa, bán buôn vi cá basa, bán buôn 
tôm thẻ nguyên con, bán buôn tôm sú nguyên con, bán buôn mực.  

 

 
(210) 4-2014-17559 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.1.1; 24.5.1 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần kim loại Hà 

Nội  (VN) 

Số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Quặng kim loại; hợp kim của kim loại thường; thỏi nhôm đúc; thép dạng thô; 
thép bán thành phẩm; thỏi kẽm đúc. 

 

 
(210) 4-2014-17560 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.1.1; 1.15.23; 26.13.1 
(591) Xanh lá mạ 
(731) Trương Công Thuận  (VN)

Tổ 1, thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: chè (trà); bột trà xanh.  
 

 
(210) 4-2014-17564 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) LIFE PHARMACEUTICAL 
COMPANY   (PK) 
24-III Industrial Estate Multan, Pakistan 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-17565 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) LIFE PHARMACEUTICAL 
COMPANY   (PK) 
24-III, Industrial Estate Multan, Pakistan 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-17566 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) WUXI JIB BEARINGS COMPANY 

LIMITED   (CN) 
Qingyang Industrial Parkjiang Yin 
City.P.R China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy giặt, máy in, máy fax, máy gia công kim loại, máy công cụ và bộ 
phận của máy công cụ, vòng bi các loại, ổ đỡ, gối đỡ, bạc đạn.  

 
 

(210) 4-2014-17567 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.6 
(731) BEIJING GAMEASE AGE DIGITAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
2nd Floor, East Wing, Jingyan Hotel, 
No.29 Shijingshan Road, Shijingshan 
District, Beijing, People's Republic of China 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; vật 
mang dữ hệu từ tính; đĩa quang; chương trình trò chơi máy tính; xuất bản phẩm điện tử, có 
thể tải xuống; đĩa compắc [nghe-nhìn]; máy nghe nhạc cầm tay; phim hoạt hình; chương 
trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được].  

 

Nhóm 28: Thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi; bài lá; bàn cờ trò 
chơi; bóng cho trò chơi; túi để đồ của trò chơi crickê; thiết bị tập luyện thể hình; máy tập 
thể dục; găng tay chơi bóng chày; đồ câu cá.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; đại lý 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ maket cho mục đích 
quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng hàng hóa và dịch vụ của người khác; dịch vụ 
tìm kiếm nguồn tài trự; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; hệ thống hoá thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính. 
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Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; thư điện tử; gửi tin nhắn; thông tin 
liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông 
tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ truyền hình.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ thư viện lưu động; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; thông tin 
giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ].  

 
Nhóm 42: Cho thuê máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; chuyển đổi dữ liệu máy 
tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; tư vấn phần 
mềm máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút. 

 

 
(210) 4-2014-17568 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh SanShi Kids  

(VN) 

Thôn 2, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em. 

 

 
(210) 4-2014-17570 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Quang Tuân   (VN)

Khu7, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh 
Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 

 

 
(210) 4-2014-17571 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Tuân  (VN)

Khu7, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh 
Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
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(210) 4-2014-17572 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 2014/05372 27.02.2014 ZA 
(540) 

  

(731) HONDA MOTOR CO., LTD   (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, xe ô tô, xe máy; các bộ phận của xe cộ, xe ô tô, xe máy.  
 

 
(210) 4-2014-17576 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.9; 26.1.2; 5.7.3; A25.7.21 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám, đen 
(731) Tổng công ty cổ phần bia -

rượu - nước giải khát Sài Gòn 

(SAIGON BEER - ALCOHOL - 

BEVERAGE CORPORATION)  (VN) 

6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia các loại. 
 

 
(210) 4-2014-17577 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.7.3; A26.11.9; 26.11.3; A25.7.21
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám, đen 
(731) Tổng công ty cổ phần bia -

rượu - nước giải khát Sài Gòn 

(SAIGON BEER - ALCOHOL - 

BEVERAGE CORPORATION)  (VN) 

6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia các loại. 
 

 
(210) 4-2014-17578 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa nông VIC  

(VN) 

350/B5 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-17579 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa nông VIC  

(VN) 

350/B5 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-17582 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) J.A. COSMETICS US, INC.  (US) 
10 West 33rd Street, Suite 802, New 
York, NY 10001, U.S.A.  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm và chăm sóc cá nhân; chì kẻ mắt; bút kẻ mắt; 
mỹ phẩm tạo màu cho mí mắt; phấn má hồng; son làm bóng môi; son môi; son dưỡng 
môi; chì kẻ môi; bút kẻ môi; mỹ phẩm làm đậm lông mi mắt (mát-ca- ra); sơn và dầu làm 
bóng móng; bột nhám và bột mài dùng để trang điểm; nhũ bóng dùng cho mặt và cơ thể; 
nước thơm dùng cho mặt và cơ thể; kem mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; phấn trang 
điểm cho mặt; kem dưỡng ẩm cho mặt; kem che khuyết điểm; bộ mỹ phẩm; xà phòng mỹ 
phẩm và chăm sóc cơ thể; tinh dầu; nước xức tóc. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ uốn lông mi; nhíp và kẹp; dụng cụ cắt sửa móng tay; dụng cụ giũa 
móng; thanh dụng cụ để làm sạch móng tay và biểu bì sát phân chân móng; dụng cụ bấm 
móng và cắt móng; dụng cụ chăm sóc cắt sửa móng tay cụ thể là để thanh gạt làm sạch 
phần biểu bì sát phần chân móng; kéo cắt móng và phần da biểu bì sát chân móng; bộ 
dụng cụ cắt, sửa móng tay; bộ dụng cụ cắt, sửa, chăm sóc bàn chân và móng chân. 

 

Nhóm 21: Bàn chải trang điểm; thanh que bôi phết mỹ phẩm khi trang điểm.  
 

 
(210) 4-2014-17583 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

kinh doanh nội thất D.C  (VN) 

Số 42 khu hưu trí Bắc Hưng Hải, thôn 
Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Giường, đệm lò xo, gÕ trường kỷ, tủ bày hàng (đồ đạc), đồ gỗ nhà trường, giá 
(đồ đạc). 
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(210) 4-2014-17584 (220) 30.07.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(531) A26.11.8

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

kinh doanh nội thất D.C   (VN) 

Số 42 khu hưu trí Bắc Hưng Hải, thôn 

Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Giường, đệm lò xo, gÕ trường kỷ, tủ bày hàng (đồ đạc), đồ gỗ nhà trường, giả 

(đồ đạc). 
 

 
(210) 4-2014-17585 (220) 31.07.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9

(591) Đen, xám, đỏ

(731) Công ty TNHH Sinh Hùng  (VN)

77 Ngô Đức Kế, phường 12, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ) bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2014-17586 (220) 31.07.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.5.25; 26.13.1; 1.15.23 

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 

Vạn  (VN) 

P1006, tầng 10, Indochina Plaza Hà Nội, 

241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Đánh giá tài chính; đầu tư vốn; thuê mua tài chính; dịch vụ uỷ thác tài chính; 

hãng bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; trang trí nội thất; cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát điều hành 

công việc xây dựng công trình; thông tin về xây dựng; làm sạch quần áo. 

 

Nhóm 39: Vận tải; bãi đỗ xe; dịch vụ lưu kho; tổ chức các chuyến đi; môi giới vận tải; 

bao gói hàng hoá. 
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(210) 4-2014-17587 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Tatico Việt 

Nam  (VN) 

Lô 49C, khu công nghiệp Quang Minh, 
thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 20: Sản phẩm bằng nhựa như bàn; ghế, tấm nâng hàng (pa lét), két đựng chai nước 
ngọt, thùng đựng sơn, tủ đựng quần áo bằng nhựa.  

 

Nhóm 21: Đồ dùng gia đình bằng nhựa như đĩa, bát, chai bằng nhựa, xô nhựa, sọt nhựa, 
can nhựa. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi bằng nhựa; xe tập đi của trẻ em bằng nhựa ở dạng đồ chơi; xe hai bánh 
cho trẻ em bằng nhựa ở dạng đồ chơi; xe ba bánh cho trẻ em bằng nhựa ở dạng đồ chơi; 
xe bốn bánh cho trẻ em bằng nhựa ở dạng đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2014-17588 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.2; 6.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần khai thác 

chế biến Khoáng Sản Việt  

(VN) 

Tầng 11 tòa nhà A số 88 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Phân tích cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ; phân tích hóa học; nghiên cứu hóa 
học; trắc địa địa chất; nghiên cứu địa chất; nghiên cứu dự án kỹ thuật; thử nghiệm vật 
liệu. 

 
 

(210) 4-2014-17589 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.2; 6.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần khai thác 

chế biến Khoáng Sản Việt  

(VN) 

Tầng 11 tòa nhà A số 88 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Quặng sắt; quặng kim loại; quặng crôm; phôi thép (thép đúc); khuôn đúc bằng 
kim loại; gang, dạng thô hoặc bán thành phẩm; tấm đúc cho xây dựng bằng kim loại; nền 
đúc sẵn, bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-17590 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.3.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần khai thác 

chế biến Khoáng Sản Việt  

(VN) 

Tầng 11 tòa nhà A số 88 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; thỏi 
kim loại quý; osimi (kim loại quý); palađi (kim loại quý); vàng thô hoặc vàng dát mỏng.  

 
 

(210) 4-2014-17591 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.3.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần khai thác 

chế biến Khoáng Sản Việt  

(VN) 

Tầng 11 tòa nhà A số 88 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy khai thác mỏ; máy khoan dùng trong khai thác mỏ; máy đúc; máy khai 
thác than; máy gia công quặng; thiết bị kéo đẩy goòng (thiết bị mỏ).  

 

 
(210) 4-2014-17592 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.3.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần khai thác 

chế biến Khoáng Sản Việt  

(VN) 

Tầng 11 tòa nhà A số 88 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; cho thuê 
thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; đóng tàu. 
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(210) 4-2014-17593 (220) 31.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.3.2 
(591) Đỏ, đen, trắng
(731) Công ty cổ phần khai thác 

chế biến Khoáng Sản Việt  

(VN) 

Tầng 11 tòa nhà A số 88 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Lò cho phòng thí nghiệm; thiết bị chưng cất dùng cho phòng thí nghiệm; bình 

thí nghiệm; thiết bị dò khói; thiết bị định lượng; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn.  
 

 
(210) 4-2014-17594 (220) 31.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.3.2 
(591) Đỏ, đen, trắng
(731) Công ty cổ phần khai thác 

chế biến Khoáng Sản Việt  

(VN) 

Tầng 11 tòa nhà A số 88 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm sau đây: kim loại, quặng kim loại, kim loại mầu, kim 

loại quý, quặng kim loại không chứa sắt, quặng kim loại quý hiếm, gang, sắt, thép, máy 
khai thác mỏ, đá, cát, sỏi, đất sét; thông tin về thương mại; nghiên cứu kinh doanh; nghiên 
cứu thị trường; quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2014-17600 (220) 31.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(731) YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. 
CO., LTD.   (TW) 
No. 26, Yenhai 3Rd Rd., Siaogang 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni, chế phẩm màu; chất chống rỉ và chất bao quản gỗ, chế phẩm 

nhuộm; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ 
sĩ.  
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(210) 4-2014-17601 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Hân Giang   (VN) 

24/3 Hoàng Minh Đạo, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem(mỹ phẩm) dưỡng da; kem(mỹ phẩm)ngừa nám da; kem(mỹ phẩm)bôi da, 
sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2014-17602 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 

Yến Oanh   (VN) 

59/23/12 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem(mỹ phẩm) dưỡng da; kem(mỹ phẩm)ngừa nám da; kem(mỹ phẩm)bôi da; 
sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2014-17603 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23 
(731) Nguyễn Thị Lan Chi  (VN) 

Tổ 12, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu thời trang; thiết kế quảng cáo; thiết kế nội, ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2014-17604 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh nước biển, 

vàng, cam. 
(731) 1. Nguyễn Đức Huy  (VN) 

Số 9C Lữ Gia, phường 9, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

2. Nguyễn Hoàng Vũ  (VN) 

11/1 đường La Sơn Phu Tử, phường 06, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

3. Lê Gia Phong  (VN) 

108/905A đường Nguyễn Kiệm, phường 
3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đã được sơ chế, chế biến, mứt dâu tây ướt, mứt dâu tằm ướt, mứt 
phúc bồn tử ướt.  

 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; củ tươi; hoa tươi; cây giống. 
 

 
(210) 4-2014-17605 (220) 31.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.1; 26.1.4; A5.3.15; 5.7.21 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, vàng, tím 
(731) Đoàn Thị Ngọc Hà  (VN) 

Thôn 4, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; thịt hun khói; mứt dâu tây ướt; mứt dâu tằm ướt, mứt phúc tử ướt.  
 

 
(210) 4-2014-17606 (220) 31.07.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 1.15.5 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dầu khí Tín Nghĩa   (VN) 

1061 đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Sở 
Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí hóa lỏng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp ga đóng bình.  
 

 
(210) 4-2014-17607 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dầu khí Tín Nghĩa   (VN) 

1061 Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Sở 
Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí hóa lỏng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp ga đóng bình.  
 
 

(210) 4-2014-17608 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) BIOGENESIS BAGO S.A.   (AR) 
Roque S¸enz Pena 995 - Piso 1 A, 
Ciudad Autãnoma de Buenos Aires - 
Argentina  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho thú y.  
 
 

(210) 4-2014-17609 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 1.15.15; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển, 

xanh nước biển nhạt, đen, trắng 
(731) BIOGENESIS BAGO S.A.    (AR) 

Roque S¸enz Pena 995 - Piso 1 A, 
Ciudad Autãnoma de Buenos Aires - 
Argentina   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, thú y và vệ sinh; chất tẩy uế; chế phẩm diệt cỏ dại và động vật 
có hại; chế phẩm để tắm rửa cho động vật.  

 
 

(210) 4-2014-17610 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) PAL Co. Ltd.   (KR) 
281, Hwikyung-dong, Dongdaemun-ku, 
Seoul, Korea  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ô dùng trong môn đánh gôn; túi xách dạng hộp; ví dùng trong nhiều 
mục đích; túi dùng cho người leo núi; ba lô dùng cho người leo núi; ba lô; ví nhỏ cầm tay; 
va li nhỏ; túi du lịch; ô; ba lô nhỏ; ví; túi; dùng cho người đi cắm trại; lọng; túi dùng để đi 
bộ đường dài; ba lô dùng để đi bộ đường dài; cặp đeo vai học sinh; ba lô học sinh; túi đeo 
hông.  

 

Nhóm 25: Đồ đi chân; giầy ống dùng cho người leo núi; giầy của phụ nữ; đồ đi chân dùng 
trong thể thao; giầy ống và giầy của trẻ em; giầy thể thao; quần áo leo núi; quần áo tập; 
bộ quần áo tập; áo phông; mũ (đồ đội đầu); mũ dùng trong môn đánh gôn, quần áo dùng 
trong môn đánh gôn; quần áo dùng khi chạy; quần sóoc; quần áo mặc bên ngoài; quần; áo 
dài tay; bộ quần áo liền; tất ngắn dùng để bảo vệ chống lại bụi bẩn.  

 

 
(210) 4-2014-17611 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.8; 2.1.8; A2.1.16; A2.3.16 
(591) Trắng, xanh, đen 
(731) NUTRITION DEPOT LIMlTED   (TH) 

No. 1, Glas Haus Building, Room 1103/1, 
Floor No.11, Sukhumvit 25 Alley,
Sukhumvit Street, Khlong Toei Nuea 
Ward, Vadhana District, Bangkok , Thailand

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1150 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng nhằm bổ sung đồ ăn bình thường hoặc để có lợi cho sức 
khỏe; đồ thay thế bữa ăn, thực phẩm dinh dưỡng và đồ uống được làm phù hợp với việc sử 
dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé.  

 

Nhóm 29: Chất chiết xuất từ thịt; chất chiết xuất từ cá; chất chiết xuất từ rau quả; sữa; chế 
phẩm từ sữa. 

 

Nhóm 30: Các loại bột làm từ ngũ cốc; đồ ăn làm từ ngũ cốc; đồ uống làm từ ngũ cốc; các 
chế phẩm khác làm từ ngũ cốc.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: chất bổ sung ăn kiêng nhằm bổ sung đồ ăn 
bình thường hoặc để có lợi cho sức khỏe, đồ thay thế bữa ăn, thực phẩm dinh dưỡng và đồ 
uống được làm phù hơp với việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé, chất chiết xuất 
từ thịt, chất chiết xuất từ cá, chất chiết xuất từ rau quả, sữa, chế phẩm từ sữa, các loại bột 
làm từ ngũ cốc; đồ ăn làm từ ngũ cốc đồ uống làm từ ngũ cốc, các chế phẩm làm từ ngũ 
cốc. 

 
 

(210) 4-2014-17612 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Hoàng Anh   (VN) 

Số 35 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ 
Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy nổ; máy đập lúa; máy bơm; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: phụ tùng máy nông nghiệp, máy cày, máy cấy, 
máy tuốt lúa, động cơ điện, máy điều hòa nhiệt độ, ti vi, đầu đĩa, máy văn phòng, máy vi 
tính và phụ kiện máy vi tính, máy nông nghiệp, máy phát điện, máy nổ, máy đập lúa, máy 
bơm, máy sục khí, máy làm đá lạnh.  

 
 

(210) 4-2014-17614 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, cam 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ USAG Việt Nam  

(VN) 

Số 17, ngõ 58 đường Vũ Trọng Phụng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; đồ uống 
pha chế trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la, hoặc trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; sản phẩm bột xay; thực phẩm giàu tinh bột; bánh, kẹo các loại; kem lạnh.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; cửa hàng bán cà phê, trà, nước giải khát uống tại chỗ hoặc 
mang về; nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh; quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2014-17615 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen, cam 
(731) Công ty cổ phần Goldsun 

Việt Nam   (VN) 

Lô CN7, cụm công nghiệp tập trung vừa 
và nhỏ, phường Minh Khai, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: ấm điện, nồi cơm điện, chảo, chảo nhôm đúc đa 
năng, nồi, quánh, bộ nồi xửng hấp, quánh sữa F140.  

 

 
(210) 4-2014-17617 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh da trời, đỏ tươi 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ Chu Du 

Việt Nam  (VN) 

Số 2, lô N5H4 ngõ 445 Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; giữ và đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải bằng « 
tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; cho thuê xe cộ. 

 
 

(210) 4-2014-17618 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, xanh 
(731) Công ty cổ phần Khải Toàn  (VN)

Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, xã 
Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; pin sạc; pin dùng năng lượng mặt trời; pin dùng năng lượng gió; thiết 
bị sạc pin; ắc quy điện.  

 

Nhóm 11: Phụ kiện chiếu sáng; đèn chiếu sáng; đèn điện; đèn chùm (đèn treo); đèn xoắn 
(đèn uốn); đèn trang trí (đèn led); ống phát quang để chiếu sáng.  
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(210) 4-2014-17619 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Nguyễn Đình Đông  (VN) 

506/19/21 Đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Chăm sóc và bảo dưỡng xe; dịch vụ tra dầu mỡ cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2014-17620 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Vàng nghệ, cam đỏ, xanh lá cây 
(731) Đào Thị Hiên  (VN) 

Thôn Đồng ấu, xã An Quý, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; quả tươi. 
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây, nước quả ép; 
mật hoa quả không có cồn; chất chiết xuất từ trái không có cồn; nước sinh tố.  

 
 

(210) 4-2014-17621 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Danh  (VN) 

286 Lầu 2, phòng 202-204, đường Hàm 
Tử, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 40: May quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-17622 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH Ace Machinery 

Vina  (VN) 

Số 35, đường Dân Chủ, KCN VSIP II, 
phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ bao gồm: hộp cho khuôn cối [ngành in]; máy cắt xén 
giấy; máy tiện và cắt ren; máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển); máy đóng gói hàng; máy 
đóng bao; rô bốt (máy móc); máy gấp bìa cứng; máy làm hộp giấy; máy đóng gói hút 
chân không; máy ép màng phủ giấy; máy và thiết bị làm giấy. 
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(210) 4-2014-17623 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Yên Khê  (VN)

135 Linh Trung, khu phố 1, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống lúa, ngô (bắp); rau màu; ngò; rau cải, rau muống để làm giống hoặc 
tươi sống; dậu nành để làm giống hoặc tươi sống. 

 

 
(210) 4-2014-17624 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giống cây trồng Trương Nhứt  

(VN) 

ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh Trung, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống ngũ cốc; cây nhỏ làm giống. 
 

 
(210) 4-2014-17625 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH vật liệu xây 

dựng Phước Thành  (VN) 

1115/2D tỉnh lộ 943, khu Tây Khánh 6, 
phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: tấm lợp bằng thép mạ: kẽm, hợp kim nhôm-
kẽm, kẽm phủ sơn, xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, sắt, thép, nhôm xây dựng, nước sơn, bột 
trét tường, gạch men; mua bán hàng trang trí nội thất như: khung nhựa, tấm trần nhựa, cửa 
nhựa, khung trần nhựa. 

 

 
(210) 4-2014-17626 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH vật liệu xây 

dựng Phước Huy Hoàng  (VN) 

ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: tấm lợp bằng thép mạ: kẽm, hợp kim nhôm-
kẽm, kẽm phủ sơn, xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, sắt, thép, nhôm xây dựng, nước sơn, bột 
trét tường, gạch men; mua bán hàng trang trí nội thất như: khung nhựa, tấm trần nhựa, cửa 
nhựa, khung trần nhựa. 

 

 
(210) 4-2014-17627 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Giàu  (VN)

Lô A2,7,8,9 chợ Mỹ Bình, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sữa các loại: sữa bột, sữa chua, sữa đặc có đường, sữa tươi; mua bán 
mì các loại như: mì gói, mì tươi, mì ống. 

 

 
(210) 4-2014-17628 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Đen, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 

thực vật An Đại Phát  (VN) 

72 F2 Lý Bôn, phường Bình Khánh, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 
 

 
(210) 4-2014-17630 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 13.1.6; A26.11.9; A25.7.7; 1.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh da 

trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Thiên Hợp  (VN) 

283/16 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng nội ngoại thất dùng điện. 
 
 

(210) 4-2014-17631 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Rồng Việt  (VN) 

Phòng 1803 tầng 18, tòa nhà 24T2, khu 
đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-17632 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần US PHARM  

(VN) 

P104 - nhà P2 đô thị Nam Thăng Long - 
Ciputra, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-17633 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Xanh 

Tươi Sáng  (VN) 

967B Nguyễn Xiển, phường Long Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, máy tính bảng. 
 
 

(210) 4-2014-17634 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại K&G 

Việt Nam  (VN) 

Số nhà 16, đường Mỹ Đình, tổ dân phố 
Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2014-17635 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A17.2.2 
(591) Trắng xám, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH truyền thông & 

thương mại quốc tế Rồng 

Vàng  (VN) 

617 Điện Biên Phủ, phường 01, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2014-17636 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.17.5; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ dạy 

học Tiên Tiến  (VN) 

340/36, Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-17637 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược thảo, thuốc đông 
y, dung dịch vệ sinh phụ nữ (có chứa thuốc và không chứa thuốc), thực phẩm cho em bé, 
chất ăn kiêng, đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, vật tư 
tiêu hao dùng trong ngành y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; cố vấn về lĩnh vực dược học; thẩm mỹ viện; 
nhà dưỡng bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2014-17638 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.6; 25.5.25 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Xuân Dưỡng  (VN)

90/14/36 đường Trần Văn Ơn, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2014-17639 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; 25.7.25; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Huế  (VN) 

4/114 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2014-17640 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.2; A2.5.18; A2.5.23; 1.15.11; 7.3.4 
(591) Xanh dương, xanh hòa bình, xanh ngọc, 

xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, vàng 
sẫm, tím, da cam, ghi, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 

Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17641 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.11; 2.5.2; A2.5.23; A2.5.18; 7.3.4 
(591) Xanh dương, xanh hòa bình, xanh ngọc, 

xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, vàng 
sẫm, tím, da cam, ghi, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 

Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phảm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1158 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-17642 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA  (VN) 

50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17643 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA  (VN) 

50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17644 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA  (VN) 

50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17645 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA  (VN) 

50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17646 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA  (VN) 

50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17647 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh   (VN) 

Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-17648 (220) 31.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại BOTANIA  (VN) 

Số 102A, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17649 (220) 31.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại BOTANIA  (VN) 

Số 102A, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17650 (220) 31.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại BOTANIA   (VN) 

Số 102A, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-17651 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 

Hưng Việt   (VN) 

Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17652 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA   (VN) 

Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-17653 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh  (VN) 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2014-17654 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17655 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17656 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1163 

(210) 4-2014-17657 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ dạy 

học Tiên Tiến   (VN) 

340/36 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình và phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2014-17658 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Tím, hồng tím, đen 
(731) Công ty TNHH SAVVY Việt Nam  

(VN) 

Tầng 3, số nhà 26, ngõ 24, tổ 1E, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón. 
 
 

(210) 4-2014-17659 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sóng-Mới 

Nhất   (VN) 

Số 15A Trần Khánh Dư, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước giải khát không chứa cồn; nước uống tinh 
khiết; nước sinh tố; nước hoa quả (đồ uống).  

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); rượu gạo; rượu vang.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng tự thực hiện); phòng trà. 

 
 

(210) 4-2014-17660 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà không khí, thiết bị khử muối trong nước, hệ htống thiết bị lọc 
làm sạch nước thải, tủ lạnh chạy điện, thiết bị làm sạch nước dùng trong gia đình, thiết bị 
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màng lọc tự nhiên của thiết bị lọc nước, thiết bị làm sạch nước cho mục đích công nghiệp, 
thiết bị tinh lọc chính xác dùng cho xử lý nước, bị thiết bị lọc nước thải, thiết bị làm sạch 
và xử lý nước thải, thiết bị ion hóa dùng để xử lý nước, thiết bị lọc làm sạch dùng cho hệ 
thống tái chế và tái sử dụng nước thải. 

 
 

(210) 4-2014-17661 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị khử muối trong nước; hệ thống thiết bị lọc 
làm sạch nước thải; tủ lạnh chạy điện; thiết bị làm sạch nước dùng trong gia đình; thiết bị 
màng lọc tự nhiên của thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước cho mục đích công nghiệp; 
thiết bị tinh lọc chính xác dùng cho xử lý nước; thiết bị lọc nước thải; thiết bị làm sạch và 
xử lý nước thải; thiết bị ion hóa dùng để xử lý nước; thiết bị lọc làm sạch dùng cho hệ 
thống tái chế và tái sử dụng nước thải.  

 

 
(210) 4-2014-17662 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Hên  (VN) 

Số 471 tổ 12, ấp số 8, xã Sơn Kiên, 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đá quý; đá bán quý; đồ trang sức; dây chuyền [đồ 
trang sức, đồ kim hoàn]. 

 

 
(210) 4-2014-17663 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Hên  (VN) 

Số 471 tổ 12, ấp số 8, xã Sơn Kiên, 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang   

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đá quý; đá bán quý; đồ trang sức; dây chuyền [đồ 
trang sức, đồ kim hoàn]. 
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(210) 4-2014-17664 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 17.2.25 
(591) Vàng, vàng sậm, xanh lá cây 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Hên   (VN) 

Số 471 tổ 12, ấp số 8, xã Sơn Kiên, 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang   

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đá quý; đá bán quý; đồ trang sức; dây chuyền [đồ 
trang sức, đồ kim hoàn]. 

 
 

(210) 4-2014-17665 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hồng  (VN) 

Số 49, tổ 3, ấp Xẽo Sâu, xã Lương Phú, 
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống giải khát chế biến từ trái chanh (làm bằng quả chanh, muối); đồ uống 
giải khát tắc xí muội (làm bằng quả chanh, quả quất, xí muội, đường); đồ uống sâm bổ 
lượng (làm bằng nấm tuyết, quả táo, hạt sen, đường). 

 
 

(210) 4-2014-17667 (220) 31.07.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.2; 26.3.23 

(591) Đỏ, vàng, nâu, xám 
(731) Công ty TNHH Châu ánh Đào  (VN)

65/20/1 đường 20, phường Hiệp Bình Chánh,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Thạch từ rau câu dạng bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2014-17668 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.7; 26.11.3; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, xám 
(731) Công ty cổ phần RICHICO  (VN)

21.04A Hoàng Anh Gia Lai - Bàu Thạc 
Gián, 72 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, cụ thể: sắt thép 
 

Nhóm 39: Vận tải, du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do khách sạn tự 
cung cấp. 

 

 
(210) 4-2014-17669 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A3.1.24; 3.1.14; 3.1.15; 3.1.16; A9.7.22 
(591) Tím than, trắng 
(731) Công ty TNHH Gấu Trúc  (VN)

Số 30 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học.  

 
 

(210) 4-2014-17670 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; A1.3.17; 20.7.1 
(591) Đen, xanh dương, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần ILEARN  (VN)

27A Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tư vấn giáo dục; tổ chức 

sinh hoạt kỹ năng mềm (kỹ năng đời sống) cho thanh thiếu niên.  
 

 
(210) 4-2014-17671 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A1.3.17; 20.7.1 
(591) Xanh dương, cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần ILEARN  (VN)

27A Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tư vấn giáo dục; tổ chức 

sinh hoạt kỹ năng mềm (kỹ năng đời sống) cho thanh thiếu niên.  
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(210) 4-2014-17672 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH In Việt Tín  (VN)

50B Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến tham quan du 

lịch; tổ chức các chuyến tham quan du lịch trong và ngoài nước.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn hạn, khách sạn; nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động.  

 
 

(210) 4-2014-17674 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.5.25; 3.7.3; A3.7.24; A3.7.25; 
A11.3.7; A5.3.15; 5.7.11; 5.5.14 

(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Trường Việt  (VN) 

Số nhà 2, dãy B5, tổ 34, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-17676 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) GCOM TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Floor 2&4, Olex Building, No.10, 
Qiongyu Road, Science & Industry Park, 
Nanshan, Shenzhen, P.R.China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình (phần cứng máy vi tính); bảng chuyển mạch điện; thiết bị liên lạc; bộ 

điều biến (mô đem); thiết bị liên lạc quang học; chương trình điều khiển thiết bị tổng đài 
điện thoại; thiết bị liên lạc qua mạng lưới máy tính; thiết bị giám sát, dùng điện; máy ảnh 
(chụp ảnh); dây cáp điện. 
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(210) 4-2014-17677 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LTD.  (IN) 
Acme Plaza, Andheri-Kurla Road, 
Andheri (East), Mumbai 400 059, India  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-17678 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LTD.  (IN) 
Acme Plaza, Andheri-Kurla Road, 
Andheri (East), Mumbai 400 059, India  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-17679 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LTD.  (IN) 
Acme Plaza, Andheri-Kurla Road, 
Andheri (East), Mumbai 400 059, India  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-17681 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SHULTON, INC.  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 
Ohio 45202, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, cụ thể là xà phòng tắm rửa cơ thể và xà phòng bánh.  
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(210) 4-2014-17682 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 25.1.9; 1.15.24; 26.13.25 
(591) Vàng nâu, nâu, xanh nước biển đậm, 

xanh nước biển nhạt, ghi, đen, trắng 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phim đã lộ sáng; hộp đựng băng trò chơi viđêô, phần mềm trò chơi vi đê « (có 
thể tải xuống hoặc đã được ghi), đĩa ghi trò chơi vi đê «; băng viđêô, đĩa DVD (đĩa hình 
kỹ thuật số), đĩa VCD (đĩa nhạc có hình), đĩa compắc (đĩa CD), bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa 
compắc (CD-ROM), thiết bị lưu trữ số liệu trên cơ sở đĩa từ quang học (đĩa MD) và vật 
mang dữ liệu từ tính khác và đĩa ghi. 

 

Nhóm 16: Tài liệu in bao gồm sách, truyện tranh, tạp chí, bưu thiếp, văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày đép, mũ nón (không nằm trong các nhóm khác).  
 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi, búp bê và đồ chơi tiêu khiển. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh (có thể ăn được), kem nước đá (có thể ăn được), bánh kẹo đông lạnh, 
sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh). 

 

Nhóm 41: Giáo dục, sắp xếp và tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa, giải trí bao 
gồm qua phim và qua các chương trình truyền hình, và sản xuất phim và các chương trình 
truyền hình. 

 

 
(210) 4-2014-17683 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY  (US) 
915 East 32nd Street, Holland, Michigan 
49423, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Pin và sạc pin. 
 
 

(210) 4-2014-17684 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 1.15.23; 24.17.15; 24.17.21 
(591) Xanh dương, ghi, trắng, đen 
(731) Nguyễn Bích Lan  (VN) 

Nhà B5, phòng 502, tập thể Đồng Xa, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn kỹ năng ứng xử.  
 

 
(210) 4-2014-17685 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A1.5.3; 26.3.23 
(731) XU YUAN GENG  (CN) 

Team 15, Nanjian Village, Baogai Town, 
Hengnan County, Hunan Province, China

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví bỏ túi; túi xách tay; túi du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi mua hàng; «; 
túi cho thể thao; vali [hành lý]; da động vật; túi sách học sinh.  

 
Nhóm 25: Quần dài; quần áo [trang phục]; đồ đi ở chân; mũ; trang phục dệt kim; găng tay 
[trang phục]; ca vát; khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; tã lót trẻ sơ sinh [quần 
áo].  

 

 
(210) 4-2014-17686 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ 

SecureMetric  (VN) 

P.203B, tòa nhà 22 Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính chủ [máy vi tính]; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị kiểm tra dữ liệu; thiết 
bị liên lạc; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn]; thiết bị ghi mật mã.  

 

 
(210) 4-2014-17688 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn  

(VN) 

Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho thủy sản; thức ăn cho con giống thủy sản; bột 
cá làm thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật; thức 
ăn cho súc vật.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu: bột cá, thức ăn cho 
gia súc, thức ăn cho thủy sản, thức ăn cho con giống thủy sản, chất phụ gia cho thức ăn 
thủy sản, chất phụ gia cho thực phẩm, bột cá làm thức ăn cho động vật, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, thức ăn cho động vật, thức ăn cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2014-17689 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ZHEJIANG NINGFAN BEARING CO., 
LTD.  (CN) 
Pump Industrial Zone, Daxi Town, 
Wenling City, Zhejiang Province, P.R. 
China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi tự bôi trơn; ổ bi; ổ bi [bộ phận của máy móc]; ổ trục chống ma sát cho 
máy; ổ bi cho trục truyền động; giá đỡ ổ trục cho máy móc; ổ con lăn; vòng bi cho ổ trục.  

 

 
(210) 4-2014-17690 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(731) MARK UP COSMETIC CO., LTD.  

(TH) 
42 Soi Anamaingam Charoen 33, Rama 
2 road, Bangkhunthian, Bangkok, 10150 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm collagen cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da; kem dùng để xoa bóp, không chứa thuốc; nước hoa hồng dùng cho mặt; kem tẩy tế 
bào chết dùng cho mặt; xà phòng; sữa làm sạch cho mục đích chăm sóc da; mặt nạ làm 
đẹp; kem chống nắng; kem nền trang điểm; kem làm trắng da; nước thơm dùng cho cơ 
thể.  

 

 
(210) 4-2014-17691 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 

Hasan-Dermapharm  (VN) 

Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-17692 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 

Hasan-Dermapharm  (VN) 

Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-17694 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A19.13.21; 24.15.1; A26.11.12; 25.7.20; 
26.5.1; 24.1.1; 26.15.15; A7.1.12; 7.1.24

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 
dương đậm, trắng, xanh lá cây. 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  (US)
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-17695 (220) 31.07.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 24.15.1; A26.11.12; A19.13.21; 26.5.1; 

24.1.1; 26.15.15; A7.1.12; 7.1.24; 25.7.20
(591) Đỏ, đỏ nhạt, đỏ đậm, xanh lá cây, trắng. 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  (US)

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-17696 (220) 31.07.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 25.7.17; A25.7.8; A26.11.8; 24.15.3 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, đen
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  (US)

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-17697 (220) 31.07.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 24.15.3; A26.11.12; 25.7.17; A25.7.8 

(591) Đen, trắng, xám, xám nhạt, đỏ, đỏ nhạt. 
(731) Boston Pharmaceutical, Inc   (US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-17699 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH công nghệ môi 

trường Việt - ý  (VN) 

Số 60, tổ 23, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống ngay; thiết bị làm sạch nước uống.  
 

 
(210) 4-2014-17700 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH công nghệ môi 

trường Việt - ý   (VN) 

Số 60, tổ 23, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống ngay; thiết bị làm sạch nước uống.  
 

 
(210) 4-2014-17701 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH công nghệ môi 

trường Việt - ý   (VN) 

Số 60, tổ 23, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống ngay; thiết bị làm sạch nước uống.  
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(210) 4-2014-17702 (220) 31.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(591) Xanh lá cây
(731) Công ty TNHH công nghệ môi 

trường Việt - ý   (VN) 

Số 60, tổ 23, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống ngay; thiết bị làm sạch nước uống.  

 

 
(210) 4-2014-17703 (220) 31.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(591) Xanh lá cây
(731) Công ty TNHH công nghệ môi 

trường Việt - ý   (VN) 

Số 60, tổ 23, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống ngay; thiết bị làm sạch nước uống.  
 

 
(210) 4-2014-17704 (220) 31.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(591) Xanh lá cây
(731) Công ty TNHH công nghệ môi 

trường Việt - ý   (VN) 

Số 60, tổ 23, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống ngay; thiết bị làm sạch nước uống.  
 

 
(210) 4-2014-17705 (220) 31.07.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(591) Xanh lá cây
(731) Công ty TNHH công nghệ môi 

trường Việt - ý   (VN) 

Số 60, tổ 23, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống ngay; thiết bị làm sạch nước uống.  
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(210) 4-2014-17707 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.7.14 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, cam, nâu, 

ghi xám, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất thực phẩm Kim Thành   (VN)

268/56 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái (quả) vải đã được chế biến và đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2014-17708 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Hồng Nhân   (VN) 

110/10 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 26: Cúc áo mưa (nút áo mưa).  
 
 

(210) 4-2014-17709 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ánh Minh   (VN)

947/36 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón mũ; tất vớ.  
 
 

(210) 4-2014-17710 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Vàng đậm, đồng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết kế quảng 

cáo và công nghệ thông tin 

B.T.Q   (VN) 

506/22 Ba Tháng Hai, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang web; thiết kế tạo mẫu; thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2014-17711 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 3.7.3; 24.15.21; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH giống gia cầm 

Cao Khanh   (VN) 

Thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 31: Gia cầm nuôi để cung cấp giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán gia cầm.  
 

(210) 4-2014-17714 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Cơ sở An Phước  (VN) 

56/25 TTH 10, phường Tân Thới Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas. 

 

 
(210) 4-2014-17715 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Vạn Phát  (VN)

Số nhà 31bis, đường Trần Nhật Duật, 
phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắc Lắc 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2014-17716 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Phát  (VN)

Số nhà 31bis, đường Trần Nhật Duật, 
phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắc Lắc  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
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(210) 4-2014-17717 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.4; A1.5.3; 26.4.2 
(591) Nâu, đỏ, vàng, xanh, trắng 
(731) Phạm Thanh Hiếu  (VN) 

Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng 
Ngãi 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; cà phê nhân tạo. 
 

 
(210) 4-2014-17718 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bánh kẹo 

Thành Hải   (VN) 

Lô 3, đường N4, Khu công nghiệp Hòa 
Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; chế phẩm từ ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-17719 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bánh kẹo 

Thành Hải   (VN) 

Lô 3, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định   

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; chế phẩm từ ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-17720 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH bánh kẹo 

Thành Hải   (VN) 

Lô 3, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; chế phẩm từ ngũ cốc.  
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(210) 4-2014-17721 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH bánh kẹo 

Thành Hải   (VN) 

Lô 3, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định   

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; chế phẩm từ ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-17722 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH Phố VIP  (VN)

30K Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) và xuất nhập khẩu đồ trang trí nội thất: giường, tủ, bàn, 
ghế, gối, nệm, chăn, đồ bằng vải dùng cho giường, vỏ đệm, áo gối, rèm bằng sợi dệt hoặc 
bằng chất dẻo, khăn trải bàn không làm bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2014-17723 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.7.1; 25.5.25 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Việt Nguyên  

(VN) 

35/8 Trần Văn Phụ, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 
 

(210) 4-2014-17725 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.3.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

phân bón Thịnh Phát  (VN) 

Thôn La Gián, xã Cổ Đông, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-17726 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.5; A1.1.10; 25.1.6 
(731) Nguyễn Văn Điền   (VN) 

Xóm 12, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 

 
(210) 4-2014-17730 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH Sơn Hương  (VN)

227/5/1 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ (nón). 

 

 
(210) 4-2014-17731 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.11.3; A26.11.12; A16.1.5; 25.3.1; 
A14.1.6; 14.1.5 

(591) Xám 
(731) Công ty cổ phần thép Biên 

Hòa (VICASA)  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 
9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 06: Thép cán; thép cuộn; thép cây. 

 

 
(210) 4-2014-17732 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Xám 
(731) Công ty cổ phần thép Biên 

Hòa (VICASA)  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 
9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 06: Thép cán; thép cuộn; thép cây. 
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(210) 4-2014-17733 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; 26.4.2; A25.7.21; 5.5.19 
(591) Vàng, đỏ, nâu, trắng, xanh 
(731) Vũ Đức Tài  (VN) 

Số 170 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dừa. 
 

 
(210) 4-2014-17742 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.12.1; 20.7.1; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, xanh lá đậm, 

đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn công 

nghệ Toàn Cầu  (VN) 

Số 102, Ngụy Như Kon Tum, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2014-17743 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD.   (JP) 
14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya City, 467-8525 Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ như chìa vặn khí nén (bộ phận của máy), chìa vặn kiểu 
bánh cóc (bộ phận của máy), chìa vặn chạy điện, tuốc-nơ-vít chạy điện (chìa vặn), máy 
khoan chạy điện, mũi khoan (bộ phận của máy), dao khoét (máy móc), máy mài, búa (bộ 
phận của máy), búa tróc (bộ phận của máy), máy đục dùng dòng khí nén, máy cưa xoi 
(máy móc), máy đập dùng điện năng, máy đầm, máy nâng xích, máy phun cát, máy đóng 
cọc (máy móc), tời và ròng rọc xích; máy công cụ và dụng cụ cắt đi kèm (không phải loại 
thao tác bằng tay); dụng cụ cắt bằng gốm và khuôn cắt bằng gốm (không phải loại thao 
tác bằng tay); dụng cụ cắt bằng hợp kim cứng (không phải loại thao tác bằng tay); dụng 
cụ cắt bằng gốm-kim loại (không phải loại thao tác bằng tay); dụng cụ cắt kim loại mũi 
kim cương (không phải loại thao tác bằng tay); máy phay khía ren (máy móc); máy phay 
(máy móc); mũi hợp kim cứng để khoan (bộ phận của máy); dụng cụ cắt kim loại chịu 
mài mòn (không phải loại thao tác bằng tay). 
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(210) 4-2014-17744 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A11.1.6 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ du lịch 

Hồng Dung  (VN) 

Số 2, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-17746 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH bách hóa Sài 

Gòn  (VN) 

52/2A đường số 12 KP16, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo (sản phẩm này là dùng cho văn phòng và trường học). 
 

Nhóm 16: Gôm tẩy; bút viết; gọt bút chì; thước vẽ; màu vẽ; đất sét nặn; dao rọc; keo dán 
(tất cả 8 sản phẩm này là dùng cho văn phòng và trường học). 

 

 
(210) 4-2014-17747 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư hợp 

tác công nghệ sơn Japan 

Paint  (VN) 

Thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, chất màu để sơn lót, véc ni, chất kết dính dùng cho sơn màu, phẩm màu. 
 

 
(210) 4-2014-17748 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh ngọc, xanh dương 
(731) Nguyễn Văn Đắc  (VN) 

105/3A, Trung Chánh 1, xã Trung Chánh,
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng sử dụng năng 
lượng mặt trời, thiết bị lọc nước, vòi nước, bồn rửa mặt, bồn cầu. 
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(210) 4-2014-17750 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Đại Vũ  (VN) 

Đội 6 thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, matit phủ bề mặt kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán giấy nhám, xi đánh bóng, băng keo, phớt đánh bóng, phễu lọc sơn.  
 

 
(210) 4-2014-17751 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Đại Vũ  (VN) 

Đội 6 thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Matit phủ bề mặt kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-17752 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 18.1.21 
(591) Xanh 
(731) Trần Văn Chiến   (VN) 

91 Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý thông tin thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu: ô tô, xe có động cơ, 
phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; làm sạch xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2014-17753 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 1.15.21; 1.15.24 
(731) Trần Việt Hà   (VN) 

Số 94c ngõ 67 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết (đồ uống); đồ uống không có cồn; 
nước ép trái cây (đồ uống); chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống từ quả không có cồn.  
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(210) 4-2014-17754 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

số Bách Khoa BKC   (VN) 

159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng và linh kiện, phụ kiện cho máy tính bảng, 
máy tính và máy tính xách tay; tai nghe (có dây, không dây, bluetooth); chuột (có dây, 
không dây, bluetooth) dùng cho máy tính; pin xạc dùng cho máy ảnh, điện thoại; máy 
ảnh, ổ cứng di động.  

   

Nhóm 35: Mua, bán máy tính và thiết bị, linh kiện máy tính, thiết bị, linh kiện viễn thông, 
thiết bị, Iinh kiện điện thoại, thiết bị ngoại vi; mua bán tai nghe có dây và không dây các loại.  

 

 
(210) 4-2014-17755 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.13; 26.11.3; A25.7.22; 
1.15.24 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Gia Bửu  (VN) 

127/7 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn dùng cho xe cộ (ô tô và gắn máy); bộ đèn chống làm lóa mắt cho ô tô; đèn 
pha dùng cho ô tô; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; chóa đèn (dùng cho xe cộ); chao 
đèn (dùng cho xe cộ).  

 

 
(210) 4-2014-17756 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đen, đỏ, cam, vàng, xanh lá non, xanh lá 

cây, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Cáp Quang  (VN)

Quốc lộ 1A, khu phố Quyết Thắng, 
phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Sợi cáp quang. 
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(210) 4-2014-17758 (220) 01.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.7.6; 5.7.1; A5.5.20; 26.4.2 

(591) Vàng, xanh , cam, nâu, đỏ 
(731) Công ty TNHH tư vấn dịch vụ 

thương mại Thiên An  (VN) 

Số 41 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quả óc chó, hạt mắc ca - maccadamia, hạt hạch, hạt trà xanh, hạt 
hạnh nhân, táo đỏ, hạt thông, quả hồ đào, hạt nho khô, rau quả đã qua chế biến; giới thiệu 
sản phẩm; khảo sát kinh doanh thương mại; quảng cáo; dịch vụ tái lập kinh doanh; nghiên 
cứu kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2014-17759 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.3 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển tầm nhìn Châu Âu  (VN) 

F5 tổ 15, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 

 
(210) 4-2014-17760 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.1; 3.7.16; 1.5.1 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhập khẩu mỹ nghệ Lê Quang 

Huy  (VN) 

Số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ dùng để trang trí.  
 

 
(210) 4-2014-17761 (220) 01.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 15.1.13 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

hóa chất Châu Âu  (VN) 

368/858 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn hóa chất dùng trong công nghlệp.  
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(210) 4-2014-17762 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh lá 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

hóa chất Châu Âu  (VN) 

368/858 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn hóa chất dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2014-17763 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.1 
(591) Cam, xanh lá đậm 
(731) Công ty TNHH môi giới bất 

động sản nhà Duy Nhất  (VN) 

46 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn, môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2014-17764 (220) 01.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.3.1; 5.5.19; 5.5.8; A5.1.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, tím, 
hồng, đen, đỏ, xám 

(731) Đồng Thị Lan  (VN) 

45 Đinh Công Tráng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ (nón), khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2014-17765 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu Tân Trường 

Phát   (VN) 

132 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Khung võng không bằng kim loại; túi ngủ cho người cắm trại; ghế võng.  
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(210) 4-2014-17766 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.11.9 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu Tân Trường 

Phát   (VN) 

132 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 22: Võng. 

 

 
(210) 4-2014-17767 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 
lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 
đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 
dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 
đựng cần câu, hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá . 

 
 

(210) 4-2014-17768 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 
lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 
đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 
dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 
đựng cần câu hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá.  
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(210) 4-2014-17769 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) SHIMANO INC.    (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 
lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 
đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 
dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 
đựng cần câu hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá. 

 
 

(210) 4-2014-17770 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) SHIMANO INC.    (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 
lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 
đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 
dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 
đựng cần câu hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá. 

 
 

(210) 4-2014-17771 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SHIMANO INC.    (JP) 
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 
lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 
đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 
dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 
đựng cần câu hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá. 
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(210) 4-2014-17772 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) SHIMANO INC.    (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 
lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 
đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 
dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 
đựng cần câu hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá. 

 
 

(210) 4-2014-17773 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) SHIMANO INC.    (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 
lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 
đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 
dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 
đựng cần câu hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá. 

 
 

(210) 4-2014-17774 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SHIMANO INC.    (JP) 
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 
lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 
đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 
dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 
đựng cần câu hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá. 
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(210) 4-2014-17775 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) SHIMANO INC.  (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 
lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 
đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 
dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 
đựng cần câu, hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá. 

 

 
(210) 4-2014-17776 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 
lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 
đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 
dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 
đựng cần câu, hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá. 

 

 
(210) 4-2014-17777 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SHIMANO INC.   (JP) 
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 
lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 
đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 
dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 
đựng cần câu, hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(210) 4-2014-17778 (220) 01.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 

Osaka, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 

lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 

đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 

dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 

đựng cần câu, hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá. 
 

(210) 4-2014-17779 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 

Osaka, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm: dây câu cá; cần câu cá; bát máy câu cá (bộ phận của 

cần câu cá); dây câu cá bằng cước; bộ điều khiển cần câu cá (để sử dụng trên cần câu); 

lưỡi câu để câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu (dụng cụ 

đánh cá); phao đánh cá; vật nặng buộc ở dây câu (cụ thể là chì lưới); vợt lưới để bắt cá; 

dụng cụ giữ cần câu; túi chuyên dụng đựng dụng cụ câu cá; găng tay đánh bắt cá; hộp 

đựng cần câu, hộp đựng dụng cụ câu cá; đai dụng cụ chuyên dụng dùng để câu cá. 
 

 
(210) 4-2014-17780 (220) 01.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ, đen

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm Bảo 

Đức  (VN) 

79/6A khu phố Phú Hội, phường Vĩnh 

Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng; bột dùng để làm bánh.  
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(210) 4-2014-17781 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.1; 26.1.1; A25.3.3 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ kỹ thuật Khang Phú  

(VN) 

Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ: sản phẩm y tế gia đình: máy tạo độ ẩm, máy đo đường huyết, nhiệt kế điện tử, máy 
massage, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, cân điện tử, cân cơ, cân phân tích cơ thể, 
máy đếm bước đi, máy lọc không khí máy đo oxy và nhịp tim, đai quấn hỗ trợ, sản phẩm 
làm ấm cơ thể, que thử nhanh, vật tư tiêu hao, y dụng cụ; sản phẩm y tế chuyên dụng: 
máy siêu âm, máy X-quang, thiết bị phẫu thuật, máy tạo oxy, cân phân tích cơ thể và 
kiểm tra độ béo, máy đo huyết áp chuyên dụng, máy đo mỡ máu, máy đo điện tim, máy 
lọc máu, lọc thận, máy xét nghiệm, hóa chất xét nghiệm; đồ thể thao: máy chạy bộ, xe 
đạp, máy tập bụng, máy tập lắc giảm béo, áo, quần, giày, vợt, banh, máy đan vợt; sản 
phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp: thực phẩm chức năng, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc 
cá nhân, tinh dầu; đồ dùng mẹ và bé: đồ cho mẹ, đồ cho bé; thực phẩm dinh dưỡng: 
vitamin bổ sung dưỡng chất; thực phẩm tăng cân, giảm cân, mật ong, hải sản tươi sống, 
trái cây tươi, trái cây sấy, thực phẩm khô, gạo; thiết bị nhà bếp: bếp ga, máy cảnh báo ga 
rò rỉ, cân nhà bếp, bếp từ, đồ gia dụng, bếp điện; nông lâm sản: quế, linh chi, lim xanh, 
−ơi; máy công nghiệp: máy sản xuất, máy hút chân không, máy làm kem; sản phẩm quà 
tặng: sách, đồng hồ, quà lưu niệm, đồ mỹ nghệ. 

 

 
(210) 4-2014-17782 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.7.17; A3.7.24; 25.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt 
(731) Phạm Thị Thu Hồng  (VN) 

27/18 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất xử lý ao hồ; chất kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 
 

(210) 4-2014-17783 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Thành Vinh  (VN) 

Phòng 212 nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17784 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu  (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17785 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17786 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-17787 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17788 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-17789 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-17790 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17791 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17792 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17793 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Đoàn Quốc Anh  (VN) 

157 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17794 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Đoàn Quốc Anh   (VN) 

157 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-17795 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.21; 1.15.3; 26.15.15; 26.1.2; 
26.4.1; 26.7.25 

(591) Đỏ, xanh nhạt, ghi sẫm, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại 

Mitsui Việt Nam  (VN) 

Khu 9, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn dầu, sơn phản quang, sơn chống ăn mòn, sơn chống gỉ, chất pha 

loãng dùng cho sơn.  
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(210) 4-2014-17796 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.15.15; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, vàng, ghi sẫm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất sơn AK Việt Nam  

(VN) 

Khu 9, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn dầu, sơn phản quang, sơn chống ăn mòn, sơn chống gỉ, chất pha 
loãng dùng cho sơn.  

 

 
(210) 4-2014-17797 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Việt Thảo Dược  

(VN) 

46/5A Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2014-17798 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) 1. Công ty TNHH một thành 

viên thương mại Việt Thảo 

Dược  (VN) 

46/5A Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

2. Nguyễn Quốc Khánh  (VN) 

46/5A Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2014-17799 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Đỏ, xám tro, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật

thương mại Nam Hưng Phú  (VN)

343/68H Tô Hiến Thành, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (hóa chất, chế phẩm xử lý mùi hôi 
môi trường, vi xử lý môi trường); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý 
về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-17800 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11; 26.3.1; 26.3.4; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh tím than, xám 

tro 
(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Đông Cường  (VN) 

Số 1 đường 52, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa (không bằng kim loại); cửa sổ hai cánh không bằng kim loại; cửa sổ 
(không bằng kim loại).  

 

 
(210) 4-2014-17801 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Tím than, đỏ, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh may Lê Vy  (VN)

44/2K ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; bộ quần áo; quần đùi (trang phục).  
 
 

(210) 4-2014-17802 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ hạt dẻ 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển nhà hàng khách sạn du 

lịch Xuân Anh Củ Chi  (VN) 

79 đường Tỉnh Lộ 8, ấp Tây, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2014-17804 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 1.3.2; A1.3.17; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

thương mại Mặt Trời Hoàn 

Cầu  (VN) 

Số 101 - A9, ngõ 162 phố Khương 
Trung, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay; điều hành chuyến du lịch; lữ hành nội địa; lữ hành quốc 

tế; đại lý du lịch; vận chuyển hành khách. 
 

 
(210) 4-2014-17805 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; A3.9.24; 1.15.24; 3.9.1 
(591) Xanh rêu, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Chất lượng Năm Sao  (VN) 

Số 68 đường số 7, KDC Phú Mỹ, phường 
Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thủy sản.  

 

 
(210) 4-2014-17807 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) HUANG, TENG-HUI   (TW) 

No. 31, Yishu N. St., Longjing Dist., 
Taichung City 434, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 21: Tách (chén, cốc); bát; bộ đồ uống trà (bộ đồ ăn); đĩa; ấm; bộ đồ uống cà phê 

(bộ đồ ăn); bình; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ bát đĩa; ấm trà.  
 

Nhóm 30: Lá trà; trà túi lọc; trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà xanh; trà đen; hạt cà phê; cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; bánh qui, kẹo (ngọt).  
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(210) 4-2014-17808 (220) 01.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (731) Lê Thiên Ân  (VN) 

Số 40 Nguyễn Văn Lạc, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 15: Đàn ghi ta. 
 

 
(210) 4-2014-17809 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

An Na Khang    (VN) 

57/76 Lãnh Binh Thăng, phường 12, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 24: Màn, rèm, màn sáo làm bằng vải hoặc bằng nhựa.  
 

Nhóm 35: Mua bán thảm treo tường, thảm trải sân, màn rèm, màn sáo.  
 

 
(210) 4-2014-17810 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh biển 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

An Na Khang    (VN) 

57/76 Lãnh Binh Thăng, phường 12, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 24: Màn, rèm, màn sáo làm bằng vải hoặc bằng nhựa.   
 

Nhóm 35: Mua bán thảm treo tường, thảm trải sân, màn rèm, màn sáo.  
 

 
(210) 4-2014-17811 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

An Na Khang    (VN) 

57/76 Lãnh Binh Thăng, phường 12, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thảm treo tường, thảm trải sân, màn rèm, màn sáo.  
 
 

(210) 4-2014-17812 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.17.25; 26.3.23 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận tải Vũ Mừng   (VN) 

382/18 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải. 
 

 
(210) 4-2014-17813 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần Kim Lộc Phát  

(VN) 

358 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-17814 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 18.1.21 
(731) Công ty cổ phần tích hợp 

dịch vụ Buzzcom   (VN) 

Số 85 TT Dược phẩm Trung ương 1, phố 
Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 16: Tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính (website); quảng cáo trên tạp chí; 
quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại.  
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(210) 4-2014-17815 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện gia dụng 

Đức Minh Thuận   (VN) 

172A/30 Lạc Long Quân, phường 10, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút khói; nồi cơm điện; lò nướng; bếp điện từ; bếp hồng ngoại.  
 

 
(210) 4-2014-17816 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A26.11.12; A14.1.8; A14.1.20; 
A1.1.12 

(591) Xanh, vàng, trắng, đen, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Thuận Phát   (VN) 

50 đường số 21, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; dây ăng ten.  
 

 
(210) 4-2014-17817 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.7.25; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá, xanh biển, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Thuận Phát   (VN) 

50 đường số 21, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; dây ăng - ten.  
 
 

(210) 4-2014-17818 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) AXISSOFT CORP.   (KR) 

2F., A&C Bldg., 15, Teheran-ro 22 gil, 
GangNam-gu, Seoul, Korea (135-924)  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính dùng để tải dữ liệu; chương trình máy tính dùng để quản 
lý hồ sơ; chương trình hệ điều hành; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại di 
động; chương trình trò chơi máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; tập tin nhạc có khả 
năng tải về; sách điện tử có khả năng tải về; phương tiện điện tử chứa dữ liệu; chương 
trình phục hồi tập tin.  

 
 

(210) 4-2014-17819 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 

171 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 21: Đũa gỗ. 
 

 
(210) 4-2014-17820 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tip Top   (VN) 

87/1A đường TA 32, khu phố 7, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ trắng da (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2014-17821 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, hồng tím, đen 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

DPL   (VN) 

128 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy tính để bàn; bàn phím máy tính; bộ nhớ máy tính; ổ đĩa máy 
tính; bộ chuyển mạch điện.  

 

Nhóm 42: Tư vấn lĩnh vực phần cứng máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế, cập 
nhật và cài đặt phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2014-17822 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.2; A3.4.2; 3.4.13 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, tím, 

xám, xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Năm Sánh Quyết Thắng  (VN) 

149 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2014-17823 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A3.4.2; 3.4.13; 26.1.2; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, tím, 

xám, xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Năm Sánh Quyết Thắng  (VN) 

149 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2014-17824 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Phước Ngọc Hùng  (VN)

Khu dân cư ấp Phú Thạnh, xã Phú Long, 
huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang).  
 
 

(210) 4-2014-17825 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.1.4; 26.1.6 
(591) Cam, đen, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Công Anh  (VN) 

Nhà NK1-A3, khu dân cư Bắc Trần Hưng 
Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 40: May đo quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-17826 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Phạm Ngọc Thạch  (VN) 

Xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, 
tỉnh Hòa Bình  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê nhà nghỉ. 

 

 
(210) 4-2014-17827 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Đoan  (VN) 

Xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, 
tỉnh Hòa Bình 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê nhà nghỉ. 

 

 
(210) 4-2014-17828 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế); chế phẩm 

dùng để tẩy trắng (dùng để giặt); chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng để bôi 
lên da); chế phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược chất); 
nước hoa cô-lô-nhơ (cologne); tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) 
và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; 
chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ phẩm 
chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm 
dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông (không 
chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng 
(mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi 
trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); 
phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), tăm bông 
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(dùng cho mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 
(được tẩm nước thơm mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn 
lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ 
phẩm); mặt nạ làm đẹp; miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 

 
(210) 4-2014-17829 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; A7.1.11; 9.1.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nhà Rẻ 24H  

(VN) 

Tầng 2, số 1/172 phố Nguyễn Tuân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; cho thuê 
không gian quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; định giá bất động sản, đánh giá 
bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
văn phòng. 

 
 

(210) 4-2014-17830 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2014-17831 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
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(210) 4-2014-17832 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-17833 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-17834 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, chất 
chiết ra từ xương, chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết từ thủy hải sản, trái cây sấy, 
thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 
chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, nui, chè ăn liền 
(được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc). 

 

 
(210) 4-2014-17835 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, chất 
chiết ra từ xương, chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết từ thủy hải sản, trái cây sấy, 
thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 
chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, nui, chè ăn liền 
(được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc). 

 

 
(210) 4-2014-17836 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, chất 
chiết ra từ xương, chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết từ thủy hải sản, trái cây sấy, 
thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 
chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, nui, chè ăn liền 
(được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc). 

 
 

(210) 4-2014-17837 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, chất 
chiết ra từ xương, chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết từ thủy hải sản, trái cây sấy, 
thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 
chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, nui, chè ăn liền 
(được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc). 

 
 

(210) 4-2014-17838 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, chất 
chiết ra từ xương, chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết từ thủy hải sản, trái cây sấy, 
thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 
chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, nui, chè ăn liền 
(được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc). 

 

 
(210) 4-2014-17839 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Ngũ   (VN) 

Tổ 73, khu 8, phường Cao Thắng, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2014-17840 (220) 01.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (731) Hồ Hoàng Oanh   (VN) 

Số 116, Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-17841 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Đào Thị Loan   (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2014-17842 (220) 01.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.2; 26.1.6; 20.5.1; 20.5.25 

(591) Tím, vàng, trắng 
(731) Đào Thị Loan   (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh. 
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(210) 4-2014-17843 (220) 01.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 5.5.1 

(591) Xanh tím, xanh dương nhạt, đỏ, trắng 
(731) Đào Thị Loan   (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2014-17847 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.13.1; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng, 

vàng, da cam, đen 
(731) Hộ kinh doanh Tsằn Thiên 

Sinh   (VN) 

480/26 Mã Lò, khu phố 22, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (nón), giày dép, áo mưa. 
 

 
(210) 4-2014-17848 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.6 
(591) Xanh rêu, cam 
(731) Công ty cổ phần Bigbuy   (VN)

105 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý số liệu và máy điện toán; phần mềm máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2014-17849 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.11.8 
(591) Xanh dương, cam 
(731) Công ty cổ phần Bigbuy  (VN)

105 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý số liệu và máy điện toán; phần mềm máy 
tính. 
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(210) 4-2014-17850 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 

(591) Xanh, trắng 

(731) Công ty TNHH dệt may Hùng 

LÊ  (VN) 

247/12 Độc Lập, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2014-17851 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  

(591) Xanh, trắng 

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 

Hương  (VN) 

Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-17854 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  

(731) TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO., 

LTD.   (TW) 
9, 12, 13, 16, 20, 21, 22 and 23 Floor, 

No. 118, Section 4, Ren-Ai Rd., Da-An 

District, Taipei 10687, Taiwan  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; đĩa quang; thẻ tín dụng [thẻ từ]; 

máy tính; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; máy rút tiền tự động (ATM); máy đếm và 

phân loại tiền.  
 

Nhóm 16: Báo chí; tạp chí [định kỳ]; sách; tấm danh thiếp; xuất bản phẩm dạng in; bút bi.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; 

bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho vay [tài chính]; đầu tư vốn; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; dịch vụ tín dụng; thông tin về tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; môi giới 

chứng khoán; quản lý tài chính; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; định 

giá bất động sản.  
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(210) 4-2014-17855 (220) 01.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(731) TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO., 
LTD.    (TW) 
9, 12, 13, 16, 20, 21, 22 and 23 Floor, 
No. 118, Section 4, Ren-Ai Rd., Da-An 
District, Taipei 10687, Taiwan   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; đĩa quang; thẻ tín dụng [thẻ từ]; 

máy tính; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; máy rút tiền tự động (ATM); máy đếm và 
phân loại tiền.   

 
Nhóm 16: Báo chí; tạp chí [định kỳ]; sách; tấm danh thiếp; xuất bản phẩm dạng in; bút bi.    

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; 
bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho vay [tài chính]; đầu tư vốn; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; dịch vụ tín dụng; thông tin về tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; môi giới 
chứng khoán; quản lý tài chính; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; định 
giá bất động sản.  

 

 
(210) 4-2014-17856 (220) 01.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đỏ.
(731) TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO., 

LTD.    (TW) 
9, 12, 13, 16, 20, 21, 22 and 23 Floor, 
No. 118, Section 4, Ren-Ai Rd., Da-An 
District, Taipei 10687, Taiwan   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; đĩa quang; thẻ tín dụng [thẻ từ]; 

máy tính; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; máy rút tiền tự động (ATM); máy đếm và 
phân loại tiền.   

 
Nhóm 16: Báo chí; tạp chí [định kỳ]; sách; tấm danh thiếp; xuất bản phẩm dạng in; bút bi.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; 
bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho vay [tài chính]; đầu tư vốn; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; dịch vụ tín dụng; thông tin về tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; môi giới 
chứng khoán; quản lý tài chính; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; định 
giá bất động sản.  
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(210) 4-2014-17857 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO., 
LTD.    (TW) 
9, 12, 13, 16, 20, 21, 22 and 23 Floor, 
No. 118, Section 4, Ren-Ai Rd., Da-An 
District, Taipei 10687, Taiwan   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; đĩa quang; thẻ tín dụng [thẻ từ]; 
máy tính; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; máy rút tiền tự động (ATM); máy đếm và 
phân loại tiền.   

 

Nhóm 16: Báo chí; tạp chí [định kỳ]; sách; tấm danh thiếp; xuất bản phẩm dạng in; bút bi.    
 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; 
bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho vay [tài chính]; đầu tư vốn; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; dịch vụ tín dụng; thông tin về tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; môi giới 
chứng khoán; quản lý tài chính; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; định 
giá bất động sản.  

 

 
(210) 4-2014-17858 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 25.5.25; 26.5.1 
(591) Trắng, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) UC MOBILE LIMITED   (CN) 

12F, No. 28 Chengfu Road, Haidian 
District, Beijing, China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; 
thiết bị ngoại vi máy vi tinh; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có 
thể tải xuống; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình 
trò chơi trên máy vi tính; điện thoại thông minh; ứng dụng phần mềm cho máy vi tính, có 
thể tải xuống được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng 
cáo có thu phí cho mỗi lần nhấp chuột; khảo sát kinh doanh thương mại; thông tin về 
thương mại; cung cấp thông tin liên hệ trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh; dịch vụ 
trung gian thương mại; cung cấp thông tin thương mại qua trang web; dịch vụ đẩy mạnh 
bán hàng cho người khác; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-17859 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Chu Việt Anh  (VN) 

T04- 26-17- Time City, 458 Minh Khai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2014-17861 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần sinh hóa Tâm 

Thành Phát   (VN) 

Nhà số 6, ngõ 120, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa chén bát; nước rửa bồn cầu; nước lau sàn; nước xả 

vải. 
 

 
(210) 4-2014-17862 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần sinh hóa Tâm 

Thành Phát  (VN) 

Nhà số 6, ngõ 120, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa chén bát; nước rửa bồn cầu; nước lau sàn; nước xả 

vải. 
 

 
(210) 4-2014-17863 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Hợp Nhất Nông 

(UNI-FARM CO., LTD)  (VN) 

97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất điều hoà sinh trưởng cho cây trồng. 
 

Nhóm 05: thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc trừ sâu diệt cỏ, thuốc phòng và trị bệnh 
cho cây trồng; thuốc diệt chuột và động vật có hại; thuốc dẫn dụ côn trùng; thuốc diệt ốc 
bươu vàng. 
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(210) 4-2014-17864 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại dịch vụ Hiệp Tân 

Hi Ta Sa  (VN) 

Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe gắn máy; phụ tùng xe đạp thuộc nhóm này; phụ tùng 

xe đạp điện thuộc nhóm này; phụ tùng xe gắn máy thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2014-17865 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại dịch vụ Hiệp Tân 

Hi Ta Sa  (VN) 

Lô 33 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp: xe đạp điện; xe gắn máy; phụ tùng xe đạp thuộc nhóm này; phụ tùng 

xe đạp điện thuộc nhóm này; phụ tùng xe gắn máy thuộc nhóm này. 
 
 

(210) 4-2014-17866 (220) 01.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3; A26.11.9 
(591) Xanh tím than, xanh dương, đỏ, đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

quốc tế á Âu  (VN) 

113/20A Nguyễn Công Trung, phường 3, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán gạo; mua bán mỹ phẩm.  
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(210) 4-2014-17867 (220) 01.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.5.1; 25.5.2 

(591) Vàng, nâu, đen, trắng 
(731) Tổng công ty công nghiệp Sài 

Gòn - Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên  (VN) 

347 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá: thuốc lá điếu, cái gạt tàn thuốc lá, cái tẩu dùng cho người hút thuốc, 
cái bật lửa dùng cho người hút thuốc. 

 

 
(210) 4-2014-17868 (220) 01.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.1; 26.4.9; A26.11.7; A26.3.5 

(591) Xám, xám đậm, xám nhạt, đen, trắng 
(731) Tổng công ty công nghiệp Sài 

Gòn - Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên   (VN) 

347 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; cái gạt tàn thuốc lá; cái tẩu dùng cho người hút thuốc; 
cái bật lửa dùng cho người hút thuốc. 

 

 
(210) 4-2014-17869 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Hân  (VN)

70/6A đường 109, khu phố 5, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, tất (vớ), mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2014-17870 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thêu may Việt Thái   (VN) 

Tổ 14, phường Nam Sơn, thị xã Tam 
Điệp, Ninh Bình  
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(511)   Nhóm 20: Gối; đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga phủ giường; vỏ gối; vỏ đệm; màn chống muỗi; rèm bằng sợi dệt hoặc 
chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2014-17871 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thêu may Việt Thái    (VN) 

Tổ 14, phường Nam Sơn, thị xã Tam 
Điệp, Ninh Bình   

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga phủ giường; vỏ gối; vỏ đệm; màn chống muỗi; rèm bằng sợi dệt hoặc 
chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2014-17872 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.5; 26.1.1; 24.9.1; A18.4.2; 3.1.1; 
3.1.16 

(591) Trắng, xám, xanh dương, xanh đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Sơn Lạng Sơn   (VN) 

Số 211A, đường Bắc Sơn, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn [trừ bia].  
 

 
(210) 4-2014-17873 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 21.1.17 
(591) Công ty TNHH Thương mại và xây dựng 

Tùng Phong 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Tùng Phong  (VN) 

Số 30 liền kề 6A, làng Việt Kiều Châu 
Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; chế phẩm đánh 
gỉ inox (dạng kem, dùng cho mục đích gia dụng); nước rửa đa năng. 
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Nhóm 35: Mua bán: nước rửa chén, nước lau sàn, nước tẩy bồn cầu, nước rửa kính, chế 
phẩm đánh gỉ inox (dạng kem, dùng cho mục đích gia dụng), nước rửa đa năng. 

 

 
(210) 4-2014-17874 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) 1. Ngô Hồng Quân   (VN) 

Số nhà 81A, ngách 264/17 đường Âu Cơ, 
phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

2. Nguyễn Nam Anh  (VN) 

Số nhà 19, ngõ 347, đường Cổ Nhuế, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

3. Văn Thế Hiệp  (VN) 

Số nhà 5, ngõ 422, đường Trần Cung, 
phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

4. Nguyễn Như Kiên  (VN) 

Số nhà 55, ngõ 488 đường Trần Cung, 
phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

5. Trần Ngọc Lâm  (VN) 

Số nhà 212 đường Xương Giang, phường 
Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép (trang phục); mũ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo (trang phục), giày dép (trang phục), mũ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2014-17875 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 24.5.1; A20.1.3 
(591) Đồng, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

giáo dục quốc tế Doanh Trí  

(VN) 

08 Nguyễn Văn Tiết, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo tin học; đào tạo ngoại ngữ; giáo dục không xác định theo cấp độ tại 

các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; giáo dục mầm non; dịch vụ hỗ trợ giáo dục.  
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(210) 4-2014-17876 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bảo Lâm  (VN) 

13 phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị gia đình, trường học, văn phòng như: bàn, ghế, giường, tủ; 
mua bán gỗ các loại; mua bán thép định hình, sơn, véc ni. 

 

 
(210) 4-2014-17877 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ CONTRA  (VN) 

56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc. 
 

 
(210) 4-2014-17878 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ CONTRA   (VN) 

56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc. 
 

 
(210) 4-2014-17879 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.25; A19.3.4; 5.7.3; 25.1.6; 1.7.6; 
5.7.5 

(591) Xanh, đen, đỏ, vàng, nâu nhạt 
(731) GRUPO BIMBO, S.A.B DE C.V.  (MX) 

Prolongaciãn Paseo de la Reforma 1000, 
Col. Pena Blanca Santa Fe, Del. ¸lvaro 
Obregãn, MÐxico D.F., C.P. 01210 

(740) C«ng ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, cà phê nhân tạo, bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh kẹo, mật ong, mật đường, men, bột nở; muối, 
tương hạt cải, dấm, nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh. 
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(210) 4-2014-17880 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Lê Phạm Minh Thắng  (VN)

127 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chim. 
 
 

(210) 4-2014-17881 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 13.1.6; A12.3.11 
(591) Xanh rêu, xanh dương, đỏ, xanh lá cây, 

hồng, cam, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 

tuyến Cộng Đồng Việt  (VN) 

Số 9, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán qua các phương tiện truyền thông điện tử; dịch vụ thanh 
toán sử dụng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền điện tử; dịch vụ xử 
lý các giao dịch thanh toán bằng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền 
điện tử; dịch vụ chuyển tiền qua các phương tiện truyền thông điện tử; dịch vụ hỗ trợ 
khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch tài chính. 

 

 
(210) 4-2014-17882 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.7; A25.7.6; 13.1.6; A12.3.11 
(591) Xanh rêu, xanh dương, đỏ, xanh lá cây, 

hồng, cam, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 

tuyến Cộng Đồng Việt   (VN) 

Số 9, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ví điện tử; dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống POS/điện 
tho¹i/internet. 

 

 
(210) 4-2014-17883 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.4.9; 13.1.6 
(591) Xanh rêu, xanh dương, đỏ, xanh lá cây, 

hồng, cam, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 

tuyến Cộng Đồng Việt   (VN) 

Số 9, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu hộ cước phí như cước sử dụng điện thoại cố định, điện thoại di 
động, truyền hình trả tiền, dịch vụ internet, tiền điện, tiền nước, các dịch vụ phát chuyển 
nhanh; dịch vụ thu hộ các thanh khoản on-line qua internet như bán vé máy bay, các tour 
du lịch, các khoản mua bán trực tuyến qua mạng máy tính toàn cầu giữa nhà cung cấp và 
người mua; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ hợp đồng bảo hiểm; dịch vụ lập kế hoạch tài 
chính; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-17885 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.6; 5.7.3; 26.7.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh da trời, ghi 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Xổ số Kiến thiết Thái Bình  

(VN) 

Số 3, phố Quang Trung, phường Quang 
Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 

(511)   Nhóm 41: Đánh bạc; tổ chức quay giải xổ số (hoạt động xổ số); dịch vụ xổ số (đại lý xổ 
số các loại). 

 

 
(210) 4-2014-17886 (220) 04.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A18.4.2; 24.9.1; 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24; 

A25.1.10; 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, xanh đen, xanh dương, nâu, 

xám 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Sơn Lạng Sơn  (VN) 

Số 211A, đường Bắc Sơn, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn [trừ bia]. 
 

 
(210) 4-2014-17887 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH thang máy 

Thành Phát  (VN) 

Phòng 418 nơ 1A, khu đô thị Bán Đảo 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thang máy. 
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(210) 4-2014-17888 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 

Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-17889 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.9 
(591) Đỏ, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại quốc tế Đức Hạnh  

(VN) 

Số 91 Nguyễn Văn Tố, phường Thuận 
Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền, máy tính.  
 

Nhóm 11: Bếp hồng ngoại; tủ lạnh; lò nướng; ấm siêu tốc; quạt gia dụng thuộc nhóm này 
(quạt bàn, quạt treo tường, quạt đứng). 

 

Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện, nồi nấu không dùng điện; chảo rán, chảo chiên 
không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2014-17890 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thời trang Nguồn Lực  (VN) 

Lô 7 khu công nghiệp Điện Nam-Điện 
Ngọc, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo thời trang thuộc nhóm này; đồ đi chân thuộc nhóm này; đồ 
đội đầu thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2014-17891 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thời trang Nguồn Lực   (VN) 

Lô 7 khu công nghiệp Điện Nam-Điện 
Ngọc, tỉnh Quảng Nam  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo thời trang thuộc nhóm này; đồ đi chân thuộc nhóm này; đồ 
đội đầu thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2014-17892 (220) 04.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.2.1; A3.2.24; A5.5.22; A25.7.5; 

A3.13.4; 3.13.5; A3.13.24 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

nước biển, xanh dương, tím, tím nhạt, 
hồng nhạt, xanh nhạt, ghi, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh  (VN) 

Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17893 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17894 (220) 04.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 25.7.25; A5.11.13; 2.3.1; 2.3.9 

(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 
xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng 

(731) Lê Trung Nam  (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế biến. 
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(210) 4-2014-17895 (220) 04.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 25.7.25; A5.11.13; 2.3.1; 2.3.9 

(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 
xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng 

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2014-17896 (220) 04.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 25.7.25; A5.11.13; 2.3.1; 2.3.9 

(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 
xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng 

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước giải khát trái cây, đồ uống 
không có cồn.  

 

 
(210) 4-2014-17897 (220) 04.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 25.7.25; 2.3.1; 2.3.9; A5.11.13 

(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 
xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng 

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sửa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-17898 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; A1.1.5; 
A5.3.13; A5.3.15 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Linh Ngọc 

Pharma  (VN) 

Thôn Đông, xã Khắc Niệm, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17899 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 2.9.14; A2.9.15; 
A5.3.15; A5.3.13 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Linh Ngọc 

Pharma  (VN) 

Thôn Đông, xã Khắc Niệm, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
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vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-17900 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược phẩm Hà Đông   (VN) 

Khu tập thể Xí nghiệp Xây dựng 4, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17901 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược phẩm Hà Đông   (VN) 

Khu tập thể Xí nghiệp Xây dựng 4, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17902 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược phẩm Hà Đông   (VN) 

Khu tập thể Xí nghiệp Xây dựng 4, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-17903 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17904 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Nam Sơn   (VN) 

Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2014-17905 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A5.11.5; 25.12.1; 3.11.7; 
A3.11.24 

(591) Trắng, đỏ, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học RIVENDELL  (VN) 

216/24/17/22 đường TX21, phường Thạnh
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Nấm đã qua chế biển bao gồm nấm được bảo quản, phơi khô và nấu chín.  
 

 
(210) 4-2014-17906 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A19.13.21; 25.5.1; A25.3.3 
(731) Công ty TNHH công nghệ Tiên 

Tiến Dao   (VN) 

4 Nguyễn ¦ Dĩ, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2014-17907 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương, ghi 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật số 

Thông Minh   (VN) 

20 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; tai nghe dùng cho điện thoại di động; pin 

dùng cho điện thoại di động; thiết bị sạc pin dùng cho điện thoại đi động; tai nghe không 
dây dùng cho điện thoại di động.   

 

 
(210) 4-2014-17908 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương, ghi 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật số 

Thông Minh   (VN) 

20 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; tai nghe dùng cho điện thoại di động; pin 

dùng cho điện thoại di động; thiết bị sạc pin dùng cho điện thoại đi động; tai nghe không 
dây dùng cho điện thoại di động.   

 

 
(210) 4-2014-17909 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 24.17.17; 24.17.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, ghi 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật số 

Thông Minh   (VN) 

20 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; tai nghe dùng cho điện thoại đi động; pin 

dùng cho điện thoại di động; thiết bị sạc pin dùng cho điện thoại di động; tai nghe không 
dây dùng cho điện thoại di động.   
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(210) 4-2014-17910 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Đại Việt 

Hương   (VN) 

111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt quần áo; mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước xả quần áo; nước lau 
sàn nhà.  

 

 
(210) 4-2014-17911 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Đại Việt 

Hương   (VN) 

111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt quần áo; mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước xả quần áo; nước lau 
sàn nhà.  

 

 
(210) 4-2014-17912 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Đại Việt 

Hương    (VN) 

111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt quần áo; mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước xả quần áo; nước lau 
sàn nhà.  

 

 
(210) 4-2014-17913 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN)

Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2014-17914 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) THE YOKOHAMA RUBBER 
COMPANY LIMITED   (JP) 
36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 105-8685 Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay kiểu boston (túi xách tay loại to); túi xách bản rộng để đựng nhiều 
đồ; túi nhỏ; «.  

 

Nhóm 25: Quần áo; mũ lưỡi trai; lưỡi trai che nắng; áo mưa; giày chơi gôn; túi đựng giày 
chơi gôn.  

 

 
(210) 4-2014-17915 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) THE YOKOHAMA RUBBER 
COMPANY LIMITED   (JP) 
36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 105-8685 Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay kiểu boston (túi xách tay loại to); túi xách bản rộng để đựng nhiều 
đồ; túi nhỏ; «.  

 

Nhóm 25: Quần áo; mũ lưỡi trai; lưỡi trai che nắng; áo mưa; giày chơi gôn; túi đựng giày 
chơi gôn.  

 

Nhóm 28: Gậy đánh gôn; bóng chơi gôn; túi đựng gậy đánh gôn; găng tay chuyên dụng 
để chơi gôn; hộp chuyên dụng đựng gậy gôn; túi chuyên dụng bọc ngoài túi đựng gậy 
gôn; dụng cụ đánh dấu vị trí bóng gôn đinh ghim chuyên dụng để đỡ bóng gôn. 

 
 

(210) 4-2014-17916 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 3.2.1; A3.2.24; 3.2.15; A26.4.24 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Quảng 

Tuấn   (VN) 

11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Vỏ máy tính bảng; vỏ điện thoại; túi đựng máy tính bảng; túi đựng điện thoại; 
bao da máy tính bảng; bao da điện thoại.   

 

Nhóm 18: Túi xách; túi du lịch; túi bảo vệ; ba lô; va li; cặp đựng hồ sơ.  
 
 

(210) 4-2014-17917 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ, đen tím 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

thang máy Việt Nam - Nhật 

Bản   (VN) 

Tầng 19, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng, thiết bị vận hành thang máy, máy phát 
điện, động cơ khí nén, máy nén khí, máy bơm, máy khoan, máy nghiền.  

 

Nhóm 11: Bếp ga, bếp điện từ, nồi cơm điện, chảo điện, phích đun nước dùng điện, lò vi sóng.  
 
 

(210) 4-2014-17918 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3 
(591) Vàng cam, xám, đen 
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

toàn quốc Y Tú Khang  (VN) 

691 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo; quảng cáo bằng truyền 
hình; phát hành các tài liệu quảng cáo; nghiên cứu thị trường.  

 

Nhóm 38: Hoạt động truyền hình, dịch vụ viễn thông cụ thể như: truyền hlnh, truyền hình 
cáp, dịch vụ truyền thanh, phát sóng phát thanh truyền hình không dây, kênh truyền hình 
mua sắm.  

 

Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình, truyền thanh, phim ảnh, gameshow; dàn 
dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh.  

 
 

(210) 4-2014-17919 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Phạm Thị Lan Sang   (VN) 

Số 15c, ngõ 58, đường Nguyễn Khánh 
Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2014-17920 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) SUN CONTACT LENS CO., LTD   (JP) 

475 Sasayacho Ebisugawaagaru 
Fuyacho-dori Nakagyo-ku Kyoto Japan 
604-0983 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch sử dụng cho kính áp tròng; chế phẩm làm sạch kính áp tròng.  

 

 
(210) 4-2014-17923 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị  

(VN) 

Số 30 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại.  

 

 
(210) 4-2014-17924 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị  

(VN) 

Số 30 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại.  
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(210) 4-2014-17925 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị  

(VN) 

Số 30 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại.  
 

 
(210) 4-2014-17927 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột phấn phủ rời (mỹ phẩm); bột đắp mặt (mỹ phẩm); phấn nền (mỹ 
phẩm); kem nền (mỹ phẩm); bột phấn dạng nén (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm chống 
nắng; kem chống nắng; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2014-17930 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.6; A25.7.7; A26.11.8; 13.1.6 
(591) Trắng, xám, đỏ, xanh hòa bình, xanh nõn 

chuối 
(731) Công ty cổ phần Khải Toàn  

(VN) 

Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, xã 
Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Phụ kiện chiếu sáng; đèn chiếu sáng; đèn điện; đèn chùm (đèn treo); đèn xoắn 
(đèn uốn); đèn trang trí (đèn Led); ống phát quang để chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2014-17933 (220) 04.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A5.3.14; A26.4.24; 26.4.1 

(731) Nguyễn Thu Trang   (VN) 

Số 15 phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2014-17934 (220) 04.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.7.3; A5.3.13; A5.3.14; A7.1.11; 

A7.1.9; 7.1.22 
(731) Nguyễn Thu Trang   (VN) 

Số 15 phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm được chế biến từ thực vật, động vật, thủy hải sản, rau củ 
quả đã chế biến, rau, củ, quả tươi; mua bán: trà xanh, mứt sấy, lụa tơ tằm, mây tre, lá. 

 

 
(210) 4-2014-17935 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Nguyên  (VN) 

103/22 đường Điện Cao Thế, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-17936 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Nguyên  (VN) 

103/22 đường Điện Cao Thế, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-17937 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEGA LIFE  (VN) 

Liền kề 75C2, khu đô thị Đại Kim Định 
Công, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-17938 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Trần Đình Nhãn  (VN) 

4.8 chung cư Quân Sự, phường 09, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng: nối nhựa như nối chữ T (T rút), nối chữ Y (Y rút) nối chữ thập, 
lơi (nối các góc 90 độ, 180 độ), nối có ren; ống tiêu nước không bằng kim loại, ống máng 
xối không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại dùng trong xây dựng. 

 

Nhóm 20: Van ống dẫn nước làm bằng nhựa hoặc chất dẻo khác; van không bằng kim loại 
và không là bộ phận của máy; kẹp nối ống làm bằng chất dẻo; đinh vít (không bằng kim 
loại); chốt không bằng kim loại; nút không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-17939 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.9.1; A26.11.12; A26.1.24 
(731) Trịnh Thị Thiên Hương   (VN)

Số 43 Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề, cụ thể là đào tạo cơ bản và nâng cao về chăm sóc sắc đẹp 
cho cá nhân và nhân viên thẩm mỹ viện, dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; đào tạo thực hành 
[hướng dẫn thao tác thử]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; xoa bóp, vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ tư vấn liên quan đến chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2014-17940 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.4.2; A26.4.24; 17.2.17 
(731) Công ty TNHH vàng bạc 

Thành ánh  (VN) 

Số 52+54 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đồ trang sức, nữ trang, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc đồ trang sức, nữ trang, đá quý. 
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(210) 4-2014-17942 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) PIANO MASTER INTERNATIONAL  

(SG) 

1016 Geylang East Ave 3, #01 - 143, 

Singapore 389731  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 15: Cuộn nhạc (của đàn piano); túi/hộp dùng cho nhạc cụ; bàn phím đàn piano; dây 

đàn piano; đàn piano. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đàn piano, dây đàn piano, bàn phím đàn piano, 

túi/hộp dùng cho nhạc cụ; dịch vụ nhập khẩu, không bao gồm dịch vụ vận tải; dịch vụ 

xuất khẩu, không bao gồm dịch vụ vận tải; tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác 

nhau (không bao gồm vận tải) liên quan đến đàn piano, dây đàn piano, bàn phím đàn 

piano, túi/hộp dùng cho nhạc cụ, vì lợi ích của người khác, giúp khách hàng dễ xem và 

mua các loại hàng hóa này từ một ca-ta-lô (Catalogue) hàng hóa tổng hợp bằng cách đặt 

hàng qua thư hoặc bằng các phương tiện viễn thông; tập hợp và trưng bày các loại hàng 

hóa khác nhau (không bao gồm vận tải) liên quan đến đàn piano, dây đàn piano, bàn phím 

đàn piano, túi/hộp dùng cho nhạc cụ, vì lợi ích của người khác, giúp khách hàng dễ xem 

và mua các loại hàng hóa này từ một trang web hàng hóa trên mạng truyền thông toàn 

cầu; tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không bao gồm vận tải) liên quan 

đến đàn piano, dây đàn piano, bàn phím đàn piano, túi/hộp dùng cho nhạc cụ, vì lợi ích 

của người khác, giúp khách hàng dễ xem và mua các loại hàng hóa này từ một cửa hàng 

bán buôn hoặc bán lẻ.  
 

 
(210) 4-2014-17943 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.2; A25.7.5 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng, đỏ, 

đen, trắng 

(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION  (PH) 

13 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong 

llog, Pasig City, Philippines 1600 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột 

mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo, đá lạnh có thể ăn được, 

mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, mù tạc, giấm, nước xốt (gia vị), gia vị các loại, 

kem lạnh. 
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(210) 4-2014-17944 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, tím, nâu, đen, trắng 

(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION  (PH) 

13 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong 

llog, Pasig City, Philippines 1600 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột 

mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo, đá lạnh có thể ăn được, 

mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, mù tạc, giấm, nước xốt (gia vị), gia vị các loại, 

kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2014-17945 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.7.25 

(731) ACOUSTIC EVOLUTION CO., LTD.  

(TH) 

102/114 Tessabal Songkroh Road, 

Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 

Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng làm sạch dạng bọt; kem mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho người 

hoặc động vật; dầu xả dùng cho tóc; son môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

mỹ phẩm; phấn trang điểm; dầu gội đầu; xà phòng. 
 

(210) 4-2014-17946 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.1.1; 26.4.2 

(731) SIAM PAN GROUP PUBLIC CO., LTD.  

(TH) 

488 Nakornsawan Road, Si Yaek Maha 

Nak, Dusit, Bangkok, 10300 Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất lỏng/dịch hãm dùng cho phanh; chất lỏng dùng cho hệ thống thuỷ lực; 

chất lỏng dùng cho mạng thuỷ lực. 
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(210) 4-2014-17948 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Đen, trắng, da cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu LIGHTSTAR (VN)

Số 46 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa cuốn: trục cửa cuốn bằng kim 
loại, tay kéo bằng kim loại dùng cho cửa cuốn; cửa nhôm; cửa bằng thép chống gỉ. 

 

Nhóm 19: Cửa gỗ dùng trong xây dựng; cửa nhựa UPVC dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cửa cuốn bằng kim loại, phụ kiện kèm theo cửa 
cuốn: trục cửa cuốn bằng kim loại, tay kéo bằng kim loại dùng cho cửa cuốn, cửa nhôm, 
cửa bằng thép chống gỉ, cửa gỗ, cửa nhựa UPVC. 

 

 
(210) 4-2014-17949 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) HOUSE FOODS GROUP INC.   (JP) 
1-5-7, Mikuriya Sakae-machi, Higashi-
Osaka, Osaka, Japan 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung 
protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng; đồ uống chứa vitamin, dùng cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả không cồn; nước ép trái cây; nước chanh; đồ uống nhẹ không 
cồn; đồ uống chứa vitamin, không dùng cho mục đích y tế; nước uống có ga; đồ uống từ 
chất chiết từ quả không có cồn; đồ uống từ rau không cồn. 

 
 

(210) 4-2014-17951 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; A5.3.13; A5.3.14 
(731) ELEMENT CASE, INC.  (US) 

595 Taylor Way, Suite 1, San Carlos, 
California 94070, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Túi đựng, hộp đựng, vỏ bọc, giá đỡ, giá, ống bọc ngoài, chân đế chuyên dụng 
cho thiết bị điện tử cầm tay và thiết bị lưu trữ dữ liệu; miếng dán bảo vệ, miếng lá bảo vệ 
và tấm dán bảo vệ cho thiết bị điện tử cầm tay và thiết bị lưu trữ dữ liệu; miếng dán bảo vệ 
màn hình cho thiết bị điện tử cầm tay; hộp đựng, giá đỡ, hộp bảo vệ và chân đế chuyên 
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dụng cho bộ nối câp điện, bộ chỉnh lưu điện (adaptor), loa, thiết bị sạc pin, đặc biệt là 
dùng cho thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay; vỏ bảo vệ, hộp bảo vệ cho điện thoại di 
động, máy tính xách tay và thiết bị nghe nhạc cầm tay.  

 

 
(210) 4-2014-17952 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) E! ENTERTAINMENT TELEVISION, 

LLC   (US) 
5750 Wilshire Boulevard, Los Angeles, 
California 90036, USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí với bản chất là cung cấp các chương trình tin tức trên ti vi; dịch 
vụ hãng thông tin giải trí, cụ thể là thu thập và truyền bá các tin tức giải trí; dịch vụ cung 
cấp tin tức thời sự; dịch vụ cung cấp tin tức câu chuyện về người nổi tiếng, tin tức giải trí, 
và thông tin âm nhạc, truyền hình và phim truyện thông qua các thiết bị và mạng internet 
và điện thoại; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp thông tin trên trang web thông tin về các 
tin tức câu chuyện về người nổi tiếng, tin tức giải tri và các thông tin về âm nhạc, truyền 
hình và phim truyện; dịch vụ cung cấp các tệp âm thanh và chương trình truyền hình 
không tải trực tuyến được và chương trình tin tức trên ti vi.  

 
 

(210) 4-2014-17953 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần nova Medica  

(VN) 

27/15 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-17954 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) LEE, SANG ROK   (KR) 
28, Keunumul-ro, Mapo-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng 
da, chất làm bóng môi; nước thơm để xức sau khi tắm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
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phẩm; chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm dùng cho lông mày; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế 
phẩm mỹ phẩm để tắm; nước thơm xức tóc; nước hoa.  

 

 
(210) 4-2014-17955 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.7.25; 25.1.25 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Hộ kinh doanh Nam Ký  (VN)

Sạp 1000, chợ Bình Tây, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-17956 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá 
(731) Công ty TNHH thương mại Anh 

Thuý  (VN) 

Số 17 ngõ 43, đường Phùng Khoang, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Viên  uống bổ sung (thực phẩm chức năng). 
 

 
(210) 4-2014-17957 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại Anh 

Thuý  (VN) 

Số 17 ngõ 43, đường Phùng Khoang, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-17959 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Vàng, cam, xanh 
(731) Công ty TNHH khách sạn Mai 

Vượng  (VN) 

Số 153 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-17960 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.12; 25.5.25; A26.4.6 
(731) Nguyễn Hảo  (VN) 

Thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, 
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2014-17961 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.11.5 
(591) Nâu, đỏ, đen, vàng, trắng 
(731) 1. Trung tâm ứng dụng Tiến 

bộ Khoa học và Công nghệ 

Bến Tre  (VN) 

Số 415 A, đường Nguyễn Thị Định, xã 
Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre  

2. Phạm Văn Đồng  (VN) 

415A đường Nguyễn Thị Định, xã Phú 
Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2014-17962 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.3; A26.3.13 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Minh Hưng   (VN) 

56/2 Trương Phước Phan, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút lò xo; nệm mút xốp; gối; bàn ghế sa lông.  
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(210) 4-2014-17963 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(591) Xanh dương đậm, xanh ngọc, vàng, trắng

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Minh Hưng  (VN) 

56/2 Trương Phước Phan, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm mút lò xo; nệm mút xốp; gối; bàn ghế sa lông.  
 

 
(210) 4-2014-17964 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(591) Xanh dương đậm, xanh ngọc, vàng, trắng

(731) Công  ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Minh Hưng  (VN) 

56/2 Trương Phước Phan, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm mút lò xo; nệm mút xốp; gối; bàn ghế sa lông.  
 

 
(210) 4-2014-17965 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 1.5.1; 26.4.1; A6.3.4; 3.9.1 

(591) Xanh dương, xanh đen, đỏ, vàng, cam, 

ghi xám, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

sơn Thanh Đang   (VN) 

D27B khu công nghiệp Việt Nam - 

Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2014-17966 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 3.9.1; 26.11.3; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh 

dương, xanh đen, đỏ, vàng, cam, ghi 
xám, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

sơn Thanh Đang  (VN) 

D27B khu công nghiệp Việt Nam - 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2014-17967 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 19.7.1; 5.9.19; 8.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, vàng, nâu, ghi 

xám, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ichiban  (VN) 

Cụm 5-4, đường M14, khu công nghiệp 
Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; đậu (tàu) hũ; thịt (gia súc, gia cầm, thủy sản) đóng hộp; rau 
củ quả đã qua chế biến và đóng hộp; trứng. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh gạo; cà phê; chè (trà); ngũ cốc; kem dùng để ăn (kem lạnh). 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai; nước uống có ga và không có ga; 
nước ép trái cây; xi rô dùng để uống; bia. 

 

 
(210) 4-2014-17968 (220) 04.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Kim Nga  (VN) 

90-92 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-17969 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH bánh kẹo 

Thành Hải   (VN) 

Lô 3, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; chế phẩm từ ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-17970 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Nâu, gh 
(731) Công Ty Luật TNHH LHD   (VN)

Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ, tư vấn pháp lý. 
 

 
(210) 4-2014-17971 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.3; A3.7.24; A26.11.8; 26.11.3; 
26.1.2; 1.17.25 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng, da cam 
(731) Hiệp hội chăn nuôi và kinh 

doanh gà móng Tiên Phong  

(VN) 

Xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam 

 

(511)   Nhóm 29: Trứng gà. 
 

Nhóm 31: Gà giống, gà sống, trứng gà đã được thụ tinh dùng để ấp. 
 

Nhóm 35: Mua bán gà các loại như: gà giống, gà thương phẩm, trứng gà. 
 

 
(210) 4-2014-17972 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty luật TNHH Luật sư 

Riêng  (VN) 

70 Võ Tông Phan, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tranh tụng; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn luật 
thường xuyên cho tổ chức và cá nhân, quản lý quyền tác giá, dịch vụ hòa giải.  

 

 
(210) 4-2014-17973 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A14.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần hợp tác 

Thành Công  (VN) 

Số 29 ngõ 72 phố Chính Kinh, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 17: Đầu nối ống không bằng kim loại dùng cho ống, vật liệu cách điện cho dây 
cáp, ống mềm, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-17974 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.2; 26.5.1 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) LIU HUNG INDUSTRIAL CO., LTD  

(TW) 
No. 10, 10 TH Road, Taichung Industrial 
Park, Taichung, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Cái kìm; cờ lê; tua vít; búa; khớp nối dùng cho chìa vặn đai ốc điều khiển bằng 
tay; dụng cụ cầm tay.  

 

 
(210) 4-2014-17975 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.1.1; A1.1.5; A1.1.12 
(731) Công ty cổ phần thẩm mỹ 

Xuân Hương  (VN) 

Số 22, phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề thẩm mỹ, làm đẹp; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo); 
đào tạo lại nghề thẩm mỹ, làm đẹp; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và 
sức khoẻ]; giảng dạy. 
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng 
nóng; dịch vụ y tế tại bệnh viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình.  

 

 
(210) 4-2014-17976 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP)

300 Takatsuka-cho, Minami-ku 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-Pref. 432-
8611, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, xe máy, xe địa hình các loại, các bộ phận và linh kiện của chúng.  
 
 

(210) 4-2014-17977 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nội Thương 

Bắc  (VN) 

Số 96 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt. 
 

Nhóm 06: Thùng, bể chứa và dụng cụ chứa bằng kim loại cho khí nén và khí lỏng. 
 

Nhóm 11: Nồi hơi đốt bằng ga và nồi cấp nhiệt; thiết bị phân phối hơi nước, nước nóng; 
thiết bị điều hoà không khí. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), động vật sống 
(không bao gồm động vật quý hiếm hoang dã), nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm 
liên quan như khí thiên nhiên (CN), khí dầu mỏ, xăng, dầu, dầu mỡ, dầu nhờn, nhựa 
đường, lương thực, thực phẩm, máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, đồ uống 
không chứa cồn và đồ uống có cồn, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy, 
các loại khí lỏng. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: mua, bán, cho thuê, môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác, xe máy; xây dựng công trình 
kỹ thuật dân dụng khác; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, hệ thống điện, hệ thống 
cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ đóng gói hàng hóa; cho 
thuê xe có động cơ; bốc xếp hàng hoá; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế; vận 
chuyển hành khách bằng ô tô; cho thuê trạm chiết gaz, bồn chứa gaz, vỏ bình gaz, bến bãi 
đỗ xe; vận chuyển hàng hoá bằng phương tiện hoạt động trên đường thủy, đường hàng 
không, đường sắt; nạp khí dầu mỏ hoá lỏng. 

 

Nhóm 40: Chế biến khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). 
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(210) 4-2014-17978 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24; A26.11.9; 26.11.3 
(731) Công ty cổ phần Nội Thương 

Bắc   (VN) 

Số 96 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt. 
 

Nhóm 06: Thùng, bể chứa và dụng cụ chứa bằng kim loại cho khí nén và khí lỏng.  
 

Nhóm 11: Nồi hơi đốt bằng ga và nồi cấp nhiệt; thiết bị phân phối hơi nước, nước nóng; 
thiết bị điều hoà không khí. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), động vật sống 
(không bao gồm động vật quý hiếm hoang dã), nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm 
liên quan như khí thiên nhiên (CN), khí dầu mỏ, xăng, dầu, dầu mỡ, dầu nhờn, nhựa 
đường, lương thực, thực phẩm, máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, đồ uống 
không chứa cồn và đồ uống có cồn, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy, 
các loại khí lỏng. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: mua, bán, cho thuê, môi giới bất động sản.   
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác, xe máy; xây dựng công trình 
kỹ thuật dân dụng khác; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, hệ thống điện, hệ thống 
cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ đóng gói hàng hóa; cho 
thuê xe có động cơ; bốc xếp hàng hoá; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế; vận 
chuyển hành khách bằng ô tô; cho thuê trạm chiết gaz, bồn chứa gaz, vỏ bình gaz, bến bãi 
đỗ xe; vận chuyển hàng hoá bằng phương tiện hoạt động trên đường thủy, đường hàng 
không, đường sắt; nạp khí dầu mỏ hoá lỏng. 

 

Nhóm 40: Chế biến khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). 
 
 

(210) 4-2014-17979 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.19; A1.1.10; 2.9.1; 2.9.8 
(591) Xanh nước biển, xanh đậm, xanh lá cây, 

đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần DEVYT  (VN)

Số 5, phố Đào Duy Anh, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn giáo dục; giáo dục mầm non; đào tạo hướng nghiệp, đào tạo cao đẳng, 
đại hoc, sau đại học; dạy nghề.  
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(210) 4-2014-17980 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng đồng, xám, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Nha Trang 

Sao  (VN) 

90-92 (lô 2) Trần Phú, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 

 

 
(210) 4-2014-17981 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng đồng, xám, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần TRAVELNET  

(VN) 

Lô 46, khu biệt thự cao cấp Ocean View, 
phường Vĩnh Trường, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 

 

 
(210) 4-2014-17982 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.12; A17.2.2 
(591) Vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Times 

Square Việt Nam  (VN) 

22-36 Nguyễn Huệ và 57 - 69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn; mua bán: đồ lưu niệm, quần áo, mỹ 

phẩm, đồ trang sức, giày dép, túi xách, đồng hồ. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: cho thuê nhà ở, cho thuê căn hộ, cho thuê 
văn phòng, cho thuê ki-ốt; mua bán nhà; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
đánh giá bất động sản. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2014-17983 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 3.7.19; 3.7.4 
(591) Vàng hồng, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Times 

Square Việt Nam   (VN) 

22-36 Nguyễn Huệ và 57 - 69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn; mua bán: đồ lưu niệm, quần áo, mỹ 
phẩm, đồ trang sức, giày dép, túi xách, đồng hồ.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: cho thuê nhà ở, cho thuê căn hộ, cho thuê 
văn phòng, cho thuê ki-ốt; mua bán nhà; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
đánh giá bất động sản.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2014-17984 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Times 

Square Việt Nam   (VN) 

22-36 Nguyễn Huệ và 57 - 69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn; mua bán: đồ lưu niệm, quần áo, mỹ 
phẩm, đồ trang sức, giày dép, túi xách, đồng hồ.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: cho thuê nhà ở, cho thuê căn hộ, cho thuê 
văn phòng, cho thuê ki-ốt; mua bán nhà; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
đánh giá bất động sản.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2014-17985 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 1.17.11; 24.7.1; 24.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ, vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ An Tâm  (VN) 

Số 7, đường 49, khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 
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(210) 4-2014-17989 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn ATA  

(VN) 

Tầng 4, số nhà 33 Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, đặc biệt là bột trét tường dùng trong xây dựng, 
bột đá, bột cao lanh dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-17990 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn ATA  

(VN) 

Tầng 4, số nhà 33, Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vécni; mực in; chất chống gỉ; chất chống ăn mòn.  
 
 

(210) 4-2014-17991 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn ATA  

(VN) 

Tầng 4, số nhà 33, Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; đặc biệt là bột trét tường dùng trong xây dựng; 
bột đá; bột cao lanh dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-17992 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn ATA  

(VN) 

Tầng 4, số nhà 33, Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; mực in; chất chống rỉ; chất chống ăn mòn.  
 

 
(210) 4-2014-17993 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn ATA  

(VN) 

Tầng 4, số nhà 33, Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; mực in; chất chống rỉ; chất chống ăn mòn. 
 
 

(210) 4-2014-17994 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn ATA  

(VN) 

Tầng 4, số nhà 33, Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; mực in; chất chống rỉ; chất chống ăn mòn. 
 
 

(210) 4-2014-17995 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.5; A1.1.10; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn ATA  

(VN) 

Tầng 4, số nhà 33, Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-17996 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn ATA  

(VN) 

Tầng 4, số nhà 33, Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; mực in; chất chống rỉ; chất chống ăn mòn. 
 

 
(210) 4-2014-17997 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.2; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn ATA  

(VN) 

Tầng 4, số nhà 33, Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; sơn nước; sơn dầu; sơn bóng; sơn chống gỉ; sơn tường; sơn 

chịu nhiệt; sơn vạch đường (không bao gồm các loại sơn dùng để cách điện); vécni; mực 
in; chất chống gỉ; chất chống ăn mòn. 

 

 
(210) 4-2014-17998 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn ATA  

(VN) 

Tầng 4, số nhà 33, Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; sơn nước; sơn dầu; sơn bóng; sơn chống gỉ; sơn tường; sơn 

chịu nhiệt; sơn vạch đường (không bao gồm các loại sơn dùng để cách điện); vécni; mực 
in; chất chống gỉ; chất chống ăn mòn. 

 
 

(210) 4-2014-17999 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn ATA  

(VN) 

Tầng 4, số nhà 33, Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; sơn nước; sơn dầu; sơn bóng; sơn chống gỉ; sơn tường; sơn 

chịu nhiệt; sơn vạch đường (không bao gồm các loại sơn dùng để cách điện); vécni; mực 
in; chất chống gỉ; chất chống ăn mòn. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, đặc biệt là bột trét tường dùng trong xây dựng, 
bột đá, bột cao lanh dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-18000 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.2.3 
(591) Xanh lam, trắng, ghi sáng, đen 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

xây dựng ARCHIPAPE Việt Nam  

(VN) 

Số 3, ngách 101/2, phố Hào Nam, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; trang trí nội 

thất.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc công trình.  
 
 

(210) 4-2014-18001 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương sẫm 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

xây dựng ARCHIPAGE Việt Nam  

(VN) 

Số 3, ngách 101/2, phố Hào Nam, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy 

lợi; trang trí nội thất.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc công trình.  
 

(210) 4-2014-18002 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Trần Văn Tư  (VN) 

Đội 4, thôn La Xuyên, xã Vạn Thắng, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy sinh khí ozon. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1253 

(210) 4-2014-18003 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng, xanh dương đậm, xanh dương nhạt
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bông Sen Việt Nam  (VN) 

296 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản (các loại đậu: đậu xanh, lạc (đậu phộng), đậu đen, đậu đỏ, 
đậu ván, đậu nành, đậu ngự gạo), thực phẩm (thịt, thủy sản, rau, quả, cà phê, chè, đường, 
sữa, bánh, kẹo, ngũ cốc), thực phẩm chức năng, bột ngũ cốc, tinh bột, mỹ phẩm, văn 
phòng phẩm, sách, báo, tạp chí, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối, quần áo, 
giày dép, cặp, túi, ví, hàng da, đồ uống (nước giải khát, bia, rượu), dụng cụ y tế, hàng lưu 
niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh, các tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, kính mắt, 
hoa, hạt giống, đồ gia dụng (nồi, chảo, bếp, bát, lò vi sóng, máy giặt, tủ lạnh), thực phẩm 
đông lạnh (thịt, cá, tôm, cua, mực).  

 
 

(210) 4-2014-18004 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH AN AN Phát  (VN)

159/9/12 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, tã em bé. 
 

 
(210) 4-2014-18005 (220) 05.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20; A1.1.10; A1.1.2 

(731) Công ty TNHH An An Phát  (VN)

159/9/12 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2014-18006 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mỹ phẩm An Giang  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ. xã Kiến An, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-18007 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 26.1.2; 3.1.1; A3.1.22 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Quả Táo Đỏ   (VN) 

12 Lô E, đường số 4, khu phố 1, phường 
Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành yến mạch (thay thế sữa).  

 

 
(210) 4-2014-18008 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; A5.5.20; 1.15.17; A26.4.24 
(731) Nguyễn Thu Anh  (VN) 

14/2B Trần Não, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại, tư vấn quản trị doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, môi 
giới thương mại, tiếp thị, hội trợ triển lãm thương mại.  

 
Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch.  

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (nhằm mục đích giáo dục, thể thao, giải trí), tổ chức hội nghị, 
hội thảo dịch vụ đào tạo giáo dục.  

 

 
(210) 4-2014-18009 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.11.1; 26.1.1; 26.5.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương    (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2014-18010 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.1.1; 3.11.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương    (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa 
và các sản phẩm sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống 
tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi 
làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-18011 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.1.1; 3.11.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18012 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.1.1; 3.11.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương    (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng đa, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa 
và các sản phẩm sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống 
tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi 
làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-18013 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.1.1; 3.11.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18014 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.1.1; 3.11.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương    (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa 
và các sản phẩm sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống 
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tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi 
làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-18015 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Pharm   (VN) 

Số 89 phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18016 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18017 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18018 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18019 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18020 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18021 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18022 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18023 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18024 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18025 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18026 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18027 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh phẩm Nam Việt  (VN) 

373 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2014-18028 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh phẩm Nam Việt  (VN) 

373 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2014-18029 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tipharco  (VN) 

15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-18030 (220) 05.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A1.1.10; 26.1.1; 26.3.23 

(591) Đen, xanh ngọc, vàng 
(731) Võ Thị ánh Hồng  (VN) 

Số 2, đường 11, KDC Bình Hưng, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; xà phòng; chế phẩm làm thơm phòng; chế phẩm vệ sinh dùng để 
làm sạch. 
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Nhóm 30: Gạo; cà phê; chè/trà; đồ uống chế trên cơ sở cà phê, ca cao, socola hoặc trà; 
ngũ cốc để chế biến thức ăn cho người. 

 

 
(210) 4-2014-18031 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sô Cô La Bỉ  

(VN) 

Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, sô cô la, ca cao, đồ uống trên cơ sở sô cô la và ca cao. 
 
 

(210) 4-2014-18032 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.6 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sô Cô La Bỉ  

(VN) 

Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, sô cô la, ca cao, đồ uống trên cơ sở sô cô la và ca cao. 
 
 

(210) 4-2014-18034 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3 
(731) Mai Trọng Cường  (VN) 

50/246B khu phố 1, phường Tân Mai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại. 
 

 
(210) 4-2014-18035 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hoa Anh Đào  (VN) 

D11/1M Quách Điêu, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; bố thắng (má phanh); nhông (líp); sên (xích); dĩa (bánh răng); dây thắng. 
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(210) 4-2014-18042 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 20.7.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ tin học Song Vũ  

(VN) 

342 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán camera quan sát, máy in, máy vi tính, điện thoại, máy chấm công, 
thiết bị báo động, báo trộm, báo cháy.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa camera; sửa chữa máy vi tính, điện thoại. 
 

 
(210) 4-2014-18043 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, cam 
(731) Công ty cổ phần HELLOCHAO  

(VN) 

280/29 tầng trệt, Bùi Hữu Nghĩa, P2, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Xử lý dữ liệu máy tính (hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính), môi 
giới thương mại, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 

 

Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề, dịch vụ phiên dịch. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2014-18044 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; A6.19.9; A6.19.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, nâu 
(731) Huỳnh Kim Châu  (VN) 

489A/23A/13 Huỳnh Văn Bánh, phường 
13, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; cung cấp dịch vụ hát karaoke. 
 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2014-18045 (220) 05.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) A11.1.18; A11.3.4; 26.2.7; 25.12.1

(591) Đen, trắng, nâu

(731) Công ty TNHH BENLUCITM  (VN) 

79 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; trà; đồ 

uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán giải khát; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; căng tin; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2014-18048 (220) 05.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 26.4.3; 25.5.25; 26.2.3; 26.3.4 

(591) Vàng, xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH may Hai Kim 

Phương  (VN) 

102/62 Bình Long, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-18049 (220) 05.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9

(591) Xanh lá cây, xanh lá nhạt 

(731) Công ty TNHH dệt may Tomlin  

(VN) 

73/3 Lê Thị Riêng, khu phố 3, phường 

Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép. 
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(210) 4-2014-18051 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
210) 4-2014-18052 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5 
(591) Cam, xanh đen 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

thiết bị Khí Việt  (VN) 

271B Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại dùng cho bình gaz; bình gaz bằng kim loại; bình gaz bằng 
kim loại dùng cho khí nén hoặc khí hóa lỏng. 

 

Nhóm 11: Bộ ngưng tụ gaz (không phải bộ phận của máy móc); bộ lọc khí gaz (bộ phận 
của thiết bị gaz); thiết bị để làm sạch khí gaz; bếp gaz; bếp gaz công nghiệp; phụ tùng để 
điều chỉnh thiết bị và ống dẫn gaz; phụ tùng để điều chỉnh và đảm bảo sự an toàn cho thiết 
bị dùng gaz; phụ tùng đảm bảo an toàn cho các dụng cụ sử dụng gaz và ống dẫn gaz.  

 

Nhóm 20: Tủ bếp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: gaz nhiên liệu, khí hóa lỏng, bộ ngưng tụ gaz, máy rửa khí, thiểt bị 
để làm sạch khí gaz, phụ tùng để điều chỉnh thiết bị và ống dẫn gaz, phụ tùng để điều 
chỉnh và an toàn dùng cho thiết bị dùng gaz, phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và đường 
ống dẫn gaz; đại lý gaz nhiên liệu, khí hóa lỏng, bộ ngưng tụ gaz, máy rửa khí, thiết bị để 
làm sạch khí gaz, phụ tùng để điều chỉnh thiết bị và ống dẫn gaz, phụ tùng để điều chỉnh 
và an toàn dùng cho thiết bị dùng gaz, phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và đường ống 
dẫn gaz; xuất nhập khẩu các sản phẩm gaz nhiên liệu, khí hóa lỏng, các thiết bị cho hệ 
thống lò nung sử dụng gaz, thiết bị và dụng cụ chiết nạp gaz, thiết bị và dụng cụ truyền 
dẫn gaz trong hệ thống gaz tập trung và hệ thống gaz sưởi ấm; phát hành các tài liệu 
quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình chiết nạp gaz, hệ thống lò nung sử dụng gaz, lò sấy 
nông nghiệp sử dụng gaz, hệ thống gaz sưởi ấm, hệ thống gaz tập trung; lắp đặt hệ thống 
chiết nạp gaz, hệ thống lò nung sử dụng gaz, lò sấy nông nghiệp sử dụng gaz, hệ thống 
gaz sưởi ấm, hệ thống gaz tập trung; sửa chữa hệ thống chiết nạp gaz, hệ thống lò nung sử 
dụng gaz, lò sấy nông nghiệp sử dụng gaz, hệ thống gaz sưởi ấm, hệ thống gaz tập trung. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, gaz, nhiên liệu bằng ô tô; vận chuyển hành khách bằng 
« tô; chiết nạp gaz; sang chiết gaz; vận chuyển bình gaz. 
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Nhóm 42: Thiết kế hệ thống chiết nạp gaz; thiết kế hệ thống lò nung sử dụng gaz, lò sấy 
nông nghiệp sử dụng gaz, thiết kế hệ thống gaz sưởi ấm, hệ thống gaz tập trung; thiết lập 
bản vẽ xây dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-18053 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hóa Dược Thảo  (VN) 

46/1 khu phố Tây A, phường Đông Hòa, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí. 
 

 
(210) 4-2014-18054 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(591) Cam, trắng, đen, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu quảng cáo Kiều Thị  (VN)

51 Lý Thái Tổ, phường 01, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo/trang phục; váy; giày; giầy thể thao.  
 

 
(210) 4-2014-18055 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A18.1.19; 18.1.23 
(591) Cam, xanh dương, trắng, đen, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu quảng cáo Kiều Thị  (VN)

51 Lý Thái Tổ, phường 01, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo/trang phục, váy, giày, giầy thể thao. 
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(210) 4-2014-18056 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh  

(VN) 

Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm, nệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, khăn phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ gối. 
 

 
(210) 4-2014-18057 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.1 
(731) HAWLEY & HAZEL (BVI) CO. LTD.  

(VG) 
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc đánh răng, kem đánh răng, thuốc đánh răng dạng chất gien (gel), thuốc 

đánh răng dạng bột, chế phẩm đánh bóng răng giả, chế phẩm làm sạch răng giả, chất tẩy 
rửa (không dùng trong quá trình sản xuất hay cho mục đích y tế), nước xúc miệng (không 
dùng cho mục đích y tế), sản phẩm chăm sóc miệng (chế phẩm làm sạch miệng), chế 
phẩm làm thơm mát miệng, chế phẩm xịt làm thơm mát miệng, dầu gội đầu, xà phòng; 
chế phẩm và chất tẩy trắng dùng cho mục đích giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh bóng và 
tẩy sạch; chế phẩm mài mòn (không dùng cho mục đích nha khoa); nước hoa, tinh dầu, 
mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm làm sạch cơ thể dùng khi tắm thường và tắm vòi hoa 
sen; chế phẩm khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; chế phẩm xà phòng tẩy uế; chế phẩm 
mat xa cơ thể (dạng mỹ phẩm); chế phẩm dùng khi cạo râu và thoa da sau khi cạo râu.  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; tăm xỉa răng; chỉ tơ nha khoa; hộp đựng bàn chải đánh 
răng, không làm bằng kim loại quý; giá để bàn chải đánh răng, không làm bằng kim loại 
quý; bàn chải đánh răng chạy điện; thiết bị sử dụng nước làm sạch răng và lợi; ly uống 
nước; cốc (chén) thủy tinh; cốc (chén) (không làm bằng kim loại quý); cốc vại (không 
làm bằng kim loại quý); đĩa (không làm bằng kim loại quý); đĩa ăn (không làm bằng kim 
loại quý); bát thuỷ tinh; dụng cụ và đồ đựng dùng trong gia đình và nhà bếp (không làm 
bằng kim loại quý hay mạ kim loại quý); lược; miếng bọt biển dùng cho mục đích gia 
đình; bàn chải (không bao gồm bút lông); vật liệu làm bàn chải; sản phẩm làm sạch (bao 
gồm vải/giẻ dùng khi lau dọn và dụng cụ làm sạch vận hành bằng tay); sợi thép rối dùng 
để làm sạch; thủy tinh dạng thô hay sơ chế (không dùng trong xây dựng); đồ thuỷ tinh (đồ 
đựng dùng trong gia đình và nhà bếp), đồ gốm sứ và đồ bằng đất nung không nằm trong 
các nhóm khác.  
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(210) 4-2014-18058 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A25.7.7; 26.1.1; 26.2.3 

(591) Xanh, vàng, trắng, đen, đỏ 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đa Phát   (VN) 

15/15 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện và cáp điện các loại; máy ổn áp.  
 

 
(210) 4-2014-18059 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A25.7.7; 26.1.1; 26.2.3 

(591) Xanh, vàng, trắng, đen, đỏ 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đa Phát    (VN) 

15/15 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh   

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện và cáp điện các loại; máy ổn áp.  
 

 
(210) 4-2014-18060 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.3; A25.7.7 

(591) Xanh dương, vàng, trắng, đen, đỏ 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đa Phát    (VN) 

15/15 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện và cáp điện các loại; máy ổn áp.  
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(210) 4-2014-18064 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.3.6; A26.3.5; 26.15.15 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh nước biển, nâu, 

trắng 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION  (PH) 
13 E. Rodriguez Jr. Avenue. Bagong 
llog, Pasig City, Philippines 1600 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thịt thú săn (không còn sống), chiết 
xuất của thịt, trái cây và rau củ đã được chế biến, sấy khô và bảo quản, thạch, mứt ướt, 
mứt quả ướt, trứng sữa và các sản phẩm sữa: dầu và mỡ để ăn. 

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường gạo, bột sắn bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột 
mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ bánh ngọt và kẹo, đá lạnh có thể ăn được 
mật ong, mật đường- men, bột nở, muối, mù tạc, giấm, nước xốt (gia vị), gia vị các loại, 
kem lạnh.  

 

(210) 4-2014-18065 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SANTEDO  

(VN) 

Phòng 403, toà nhà Vimadeco, 163 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là: nhiệt kế; đai thắt bụng; quần áo chuyên 
dùng phòng mổ; găng tay dùng để xoa bóp, gối dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 35: Tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý nhân sự, quảng 
cáo, dịch vụ tư vấn điều hành thương mại, tư vấn nghiệp vụ về thương mại.  

 

 
(210) 4-2014-18066 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) BIOCON LIMITED   (IN) 
20th Km., Hosur Road, Electronics City 
P.O., Bangalore 560100, Karnataka, 
India  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Hợp chất dược và chế phẩm dược.  
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(210) 4-2014-18067 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13 
(731) B.T. SPACESHIP CO., LTD.   (TH) 

19/2 Mu 8, Naiklongbangplakod Sub-
District, Prasamutjaydee District, 
Samutprakarn, 10290 Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng cho cơ thể; kem tẩy tế bào chết dùng cho cơ thể [cho mục 
đích mỹ phẩm]; dầu xả dùng cho tóc; kem dùng để xoa bóp, không chứa thuốc; dầu gội 
đầu; sữa tắm dạng gel.  

 

 
(210) 4-2014-18068 (220) 05.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A5.3.14; 5.7.1; 5.9.19 

(591) Da cam nhạt, nâu, đen, đỏ, vàng, xanh lá 
cây 

(731) Dương Thu Uyên  (VN) 

234/9 ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-18069 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Thuý Hằng  (VN) 

Phòng 202, khu tập thể Viện 198, đường 
Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Chổi lau nhà. 
 

 
(210) 4-2014-18070 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.20; A1.1.10; A26.11.12; A1.1.2 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng, đỏ, xám 
(731) Trần Ngọc Mai  (VN) 

223 đường Rạp Hát, phố Thị Chung, 
phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục mầm non.  
 
 

(210) 4-2014-18073 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Quang 

Sơn  (VN) 

Số 186, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện 
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-18074 (220) 05.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 3.1.1; 3.1.16; 
A3.1.24 

(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Huy Việt Nam  (VN) 

302 - 304 Võ Văn Kiệt, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp các món ăn, thực phẩm tại các nhà hàng; 
quán ăn; cửa hàng thức ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2014-18075 (220) 06.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.9.8; 26.4.1; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh 
(731) Nguyễn Quyết Thắng  (VN)

Số 13 hẻm 236/17/18 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ từ thiện trong nhóm này, cụ thể là tổ chức và tiến hành các chương 
trình tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; dịch vụ quảng cáo để hỗ trợ cho các 
chương trình hoạt động xã hội hoặc các hoạt động từ thiện. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện và tổ chức quyên góp từ thiện; quyên góp quỹ 
từ thiện cho trẻ em thiệt thòi; cung cấp thông tin liên quan tới việc tổ chức các cuộc quyên 
góp tiền; cho vay [tài chính] cho các hoạt động từ thiện; dịch vụ và hoạt động gây quỹ từ 
thiện nhằm mục đích chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục và làm giảm bớt đau khổ, 
sự nghèo nàn và các tai họa cho trẻ em và người trưởng thành; dịch vụ gây quỹ từ thiện 
nhằm hỗ trợ về tài chính cho các chương trình đóng góp xã hội cho trẻ em và thanh thiếu 
niên, dịch vụ gây quỹ từ thiện nhằm thực hiện chương trình phẫu thuật tim dành cho trẻ 
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em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh và những khiếm khuyết về tim; dịch vụ gây quỹ từ thiện 
với mục đích giúp trẻ em trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc y tế, dinh dưỡng; dịch vụ gây 
quỹ từ thiện để hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, dịch vụ gây dựng quỹ từ thiện 
và phân phôi quỹ từ thiện do người lao động đóng góp; dịch vụ tiếp nhận và quản lý các 
khoản đóng góp từ thiện do người lao động thực hiện vì các mục đích nhân đạo, nông 
nghiệp, giáo dục, môi trường, động vật, nghệ thuật văn hóa, và chăm sóc sức khỏe. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ mở, tổ chức và tiến hành các lớp học, các buổi thảo luận, hội nghị, hội 
thảo về tôn giáo, nhân đạo và từ thiện. 

 
 

(210) 4-2014-18078 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.1; 26.1.2; 5.9.24; 5.9.19 
(591) Xanh coban, vàng, đỏ, xanh lá cây, tím 

sẫm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

dịch vụ thương mại á Châu  

(VN) 

Lô 10, khu B TT Công An Hà Nội, ngõ 
100, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 
 

(210) 4-2014-18079 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.11; 2.1.1; 1.13.1; A1.13.10; 25.5.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng, tím, xanh da trời, xanh 

lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

dịch vụ thương mại á Châu  

(VN) 

Lô 10, khu B TT Công An Hà Nội, ngõ 
100, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 
 

(210) 4-2014-18080 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A1.5.3 
(591) Xanh, đỏ, tím than 
(731) Công ty cổ phần thiết bị giáo 

dục và đồ chơi Hà Thành  (VN) 

P 206, nhà A12, khu tập thể Đồng Xa, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị giảng dạy. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; đồ dùng cho 
trường học [văn phòng phẩm]. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất dùng cho trường học (không dùng cho mục đích giảng dạy). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị giảng dạy, đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy], 
thiết bị và dụng cụ y tế, văn phòng phẩm, đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]. 

 

 
(210) 4-2014-18081 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Trần Văn Lượng  (VN) 

174/1 Nguyễn Tư Giãn, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng: bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp từ. 

 

 
(210) 4-2014-18082 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Trần Văn Lượng   (VN) 

174/1 Nguyễn Tư Giãn, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng: bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp từ. 

 

 
(210) 4-2014-18083 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và kỹ thuật An Phước  (VN) 

Phòng 110, D4 tập thể Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng tóc, kem uốn tóc, kem nhuộm tóc, dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, 

kem ép tóc. 
 

Nhóm 35: Mua bán kem dưỡng tóc, kem uốn tóc, kem nhuộm tóc, dầu gội đầu, dầu dưỡng 
tóc, kem ép tóc. 
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(210) 4-2014-18084 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A17.2.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

vàng bạc đá quý Bảo Tín Đức 

Phúc  (VN) 

Số 66 Hàng Kênh, phường Trại Cau, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đồ trang sức, nữ trang, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đồ nữ trang, đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-18085 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại du 

lịch và dịch vụ Sông Hàn  (VN)

Quốc lộ 14B, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà 
Vang, thành phố Đà Nẵng  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé máy bay.  
 

 
(210) 4-2014-18086 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

đậm 
(731) Công ty TNHH Liva Iamo  (VN)

284 Nguyễn Tri Phương, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; âm li; mi-crô; đầu đĩa. 
 

 
(210) 4-2014-18087 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hàn Việt  (VN) 

231 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành 
phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2014-18088 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH ổn áp và biến áp 

STANDA tiêu chuẩn Việt  (VN) 

Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp, máy biến áp, máy biến thế, nguồn dự phòng (UPS), máy nạp ắc quy. 
 

 
(210) 4-2014-18089 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

quạt và đồng hồ Phương Anh  

(VN) 

Số 461B Bạch Mai, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2014-18090 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất Hưng Phước Thịnh  

(VN) 

23 Võ Văn Vân, khu phố 1, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ dùng làm đồ đạc trong nhà; ván ép bằng gỗ; gỗ đã gia công. 
 

 
(210) 4-2014-18091 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất Hưng Phước Thịnh  

(VN) 

23 Võ Văn Vân, khu phố 1, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ dùng làm đồ đạc trong nhà; ván ép bằng gỗ; gỗ đã gia công. 
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(210) 4-2014-18092 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH chăn ga gối 

đệm ELAN  (VN) 

Số 80 Quang Trung, phường Phan Bội 
Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm bông; đệm lót giường; đệm lò xo; đệm mút; đệm ngủ. 
 

Nhóm 24: Chăn mềm của giường; tấm phủ giường (ga trải giường). 
 

Nhóm 35: Mua bán: gối, đệm bông, đệm lót giường, đệm lò xo, đệm mút, đệm ngủ, chăn 
mềm của giường, tấm phủ giường (ga trải giường). 

 

 
(210) 4-2014-18093 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH chăn ga gối 

đệm ELAN   (VN) 

Số 80 Quang Trung, phường Phan Bội 
Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm bông; đệm lót giường; đệm lò xo; đệm mút; đệm ngủ.  
 

Nhóm 24: Chăn mềm của giường; tấm phủ giường (ga trải giường).  
 

Nhóm 35: Mua bán: gối, đệm bông, đệm lót giường, đệm lò xo, đệm mút, đệm ngủ, chăn 
mềm của giường, tấm phủ giường (ga trải giường). 

 

 
(210) 4-2014-18095 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại xuất nhập khẩu 

Toàn Tâm  (VN) 

360 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng; mua bán dược phẩm, dụng cụ y tế; mua bán mỹ 

phẩm. 
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(210) 4-2014-18096 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Trần Hoàng Long  (VN) 

Số 8 An Dương Vương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2014-18097 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Trần Hoàng Long  (VN) 

Số 8 An Dương Vương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2014-18098 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Trần Hoàng Long  (VN) 

Số 8 An Dương Vương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2014-18099 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Trần Hoàng Long  (VN) 

Số 8 An Dương Vương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2014-18100 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Trần Hoàng Long  (VN) 

Số 8 An Dương Vương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2014-18101 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.5.3; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ khí Huân 

Tước  (VN) 

59/13B ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nồi hơi các loại.  
 
 

(210) 4-2014-18102 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 7.1.6; A7.1.12 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH đào tạo ngoại 

ngữ Phục Hy  (VN) 

211/3 Phùng Văn Cung, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo: trung tâm ngoại ngữ.  
 
 

(210) 4-2014-18103 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH OVI Cables (Việt 

Nam)  (VN) 

Lô E-4A1 & 4B-CN, đường NA2, khu 
công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện  
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu dây cáp điện.  
 

 
(210) 4-2014-18104 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 

Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-18105 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Minh 

Hậu  (VN) 

54/16 Đình Xuân Nghi, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

 
(210) 4-2014-18106 (220) 06.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A17.3.2; 20.7.1; 26.13.25; 26.7.25; 

26.4.7; A26.3.5 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Vũ Thị Thu Hà   (VN) 

Số 9a ngách 83/79 đường Tân Triều, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ 
ghi chép lại; dịch vụ soạn thảo văn bản; hỗ trợ quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2014-18107 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Hồng, xanh nước biển, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết kế thời trang Lục Nhân  

(VN) 

Số 10 ngõ 53/54 phố Bạch Đằng - 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trang phục.  
 

 
(210) 4-2014-18108 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại nhựa Hải Hương 

Xanh  (VN) 

Số 1, xóm Tiền Phong, phường Quang 
Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè) và đồ uống trên cơ sở trà (chè).  
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(210) 4-2014-18109 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại nhựa Hải Dương 

Xanh  (VN) 

Số 1, xóm Tiền Phong, phường Quang Trung,
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè) và đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 

 
(210) 4-2014-18110 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng (VN)   (VN) 

Số 60 Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng bán đồ ăn nhanh; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-18111 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI 

ALYANS Việt Nam  (VN) 

Số 10 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn.  
 

 
(210) 4-2014-18112 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Trần Tiên Sơn  (VN) 

200/15 đường số 5, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
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(210) 4-2014-18113 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.5 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phúc Thuận Anh    (VN) 

Số 108 đường số 19E, Khu phố 2, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2014-18114 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MPT Tây Nguyên  

(VN) 

05 Trần Nguyên Hãn, phường Tự An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao, cà phê, chè.  
 

 
(210) 4-2014-18115 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.3.2; 7.5.10 
(731) Công ty TNHH Trang trí nội 

thất Đinh Gia Long   (VN) 

42 đường 81, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 24: Màn che bằng vải; rèm vải; chăn; vải; tấm phủ đồ đạc bằng vải; vỏ nệm.  
 

 
(210) 4-2014-18116 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18117 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18118 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18119 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18120 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18121 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18122 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18123 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18124 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18125 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18126 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-18128 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Minh Nguyên  (VN)

P6 - tầng 8, tòa nhà B3B, khu đô thị Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cà lê, mỏ lết, ổ khóa, két sắt, đèn 

pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và bộ phận của chúng; mua bán thiết bị 
điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát 
điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và bộ phận của chúng. 

 

 
(210) 4-2014-18131 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8; A2.1.23 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần MISA  (VN)

Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (phần mềm đã ghi sẵn). 

 

 
(210) 4-2014-18132 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Xanh cô ban, đỏ tươi 
(731) Công ty TNHH Việt AT  (VN)

Số 28, ngõ 576, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Cái kìm; búa; tua vit; cờ lê; cái khoan; ống nối trục khuỷu dùng cho tarô. 
 

Nhóm 17: Vật liệu nhồi, đệm bằng cao su hoặc bằng chất dẻo dùng để gói hàng. 
 

Nhóm 24: Khăn lau bằng vải. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1286 

(210) 4-2014-18134 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 15.7.1; 3.3.1 

(731) ROYAL METAL INDUSTRIES CO., 

LTD   (TH) 

138 Soi Prayamontaturajsripijit, 

Bangkhuntien Road, Bangbon, Bangkok 

10150, Thailand  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), cụ thể là: đinh, đinh cắt, đinh tán, đai 

ốc, bu lông, nút bịt, móc treo, vòng đệm bằng kim loại; đồ ngũ kim dùng cho cửa, cụ thể 

là: đinh vít, then, ghim, chốt cửa; khóa hình trụ bằng kim loại; khóa tròn (khóa nắm tay); 

bản lề cửa bằng kim loại; phụ kiện cửa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-18135 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.1.9 

(591) Đỏ cam, xanh lá cây, xanh nõn, da cam, 

trắng 

(731) Công ty cổ phần đồ chơi An 

Toàn Việt  (VN) 

Số 43, ngõ 67, đường Giáp Bát, phường 

Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi bao gồm: xúc xắc cầu Anto; xúc xắc động vật Anto; kệ treo 

nôi Anto; mảnh ghép thông minh Anto; bộ chữ số đa năng Anto; gặm nướu Anto; bảng 

ghép chữ, ghép vần Anto; siêu xe Anto. 
 

 
(210) 4-2014-18136 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 6.1.2 

(591) Xanh lục 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Tam Hiệp Phát  

(VN) 

Phòng 9, dãy B, tập thể Tổng cục Hậu 

Cần, tổ 91, phường ¤ Chợ Dừa, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Mô tơ máy may công nghiệp.  
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(210) 4-2014-18137 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.6 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty CP đầu tư phát triển 

năng lượng Việt Nam  (VN) 

Xóm 4, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống. 
 

 
(210) 4-2014-18138 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Năm   (VN) 

Xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 
Đồng 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-18139 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Alliance 

Minerals Việt Nam  (VN) 

Xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 19: Đá cẩm thạch; đá hoa cương/đá granít. 
 

Nhóm 35: Mua, bán vật liệu xây dựng, hóa chất, đồ nội thất, đồ gốm sứ; mua bán hàng 
nông sản và lâm sản; xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2014-18140 (220) 06.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.1.8 

(731) WOLVERINE WORLD WIDE, INC.  
(US) 
9341 Courtland Drive, N.E. Rockford, 
Michigan 49351, U.S.A 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, hành lý, 
túi xách tay, ba lô và phụ kiện. 
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(210) 4-2014-18141 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) WOLVERINE WORLD WIDE, INC. (US)
9341 Courtland Drive, N.E. Rockford, 
Michigan 49351, U.S.A 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, hành lý, 
túi xách tay, ba lô và phụ kiện. 

 

 
(210) 4-2014-18142 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(731) ZHEJIANG STRONG-LIGHT 

CHEMICAL CO., LTD.  (CN) 
Hangzhou Bay Fine Chemical Industrial 
Park, Shangyu, Zhejiang, China 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc nhuộm anilin; chất nhuộm màu cho da thuộc; màu nhuộm; chất nhuộm 
màu gỗ; sơn; chất nhuộm màu thực phẩm; mực in. 

 
 

(210) 4-2014-18144 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 4.3.3; 5.7.3; 26.1.1; 22.1.1; 1.5.1; 
A22.5.13; 22.5.10 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, vàng, cam, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần rượu bia 

nước giải khát Việt Pháp  (VN) 

680 Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh [đồ uống]; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang; rượu mùi. 
 
 

(210) 4-2014-18145 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.5.25; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại Thành Phố  (VN) 

101 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-18146 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại Thành Phố  (VN) 

101 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2014-18147 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.2.1; 26.1.1; A5.5.22; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Môi trường Đô thị Quảng Nam  

(VN) 

781 Phan Chu Trinh, phường Hòa 
Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân ủ, phùn trộn; phân bón làm từ bột cá; than 
bùn (phân bón); xỉ (phân bón). 

 

 
(210) 4-2014-18148 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đình Phát  (VN) 

78/4/17 Phan Đình Phùng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem dưỡng da 
(mỹ phẩm); kem chống nắng (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 
phẩm ăn kiêng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng hỗ trợ làm đẹp. 
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem làm trắng da (mỹ phẩm), kem dưỡng da (mỹ 
phẩm), dầu gội đầu, dầu xả tóc, nước hoa, kem ngừa mụn (mỹ phẩm), son môi, màu mắt, 
kem chống nắng (mỹ phẩm), sữa rửa mặt, kem trị nám (mỹ phẩm), kem làm mờ vết thâm 
(mỹ phẩm), kem ủ tóc, kem ngăn ngừa lão hóa da (mỹ phẩm), kem tẩy tế bào chết, kem 
làm se khít lỗ chân lông, viên uống làm trắng da (mỹ phẩm), dược phẩm, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng trong y tế, thực 
phẩm chức năng hỗ trợ làm đẹp bánh kẹo, máy mát xa mặt, máy mát xa chân, máy mát xa 
toàn thân, ghế mát xa, ghế xoa bóp dùng điện, máy tập ép ngực, máy mát xa tan mỡ bụng, 
máy tập đa năng, máy tập thể hình, máy tập thể dục, máy tập cơ bụng, máy tập tạ. 

 

 
(210) 4-2014-18149 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 25.5.1; A25.7.21 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ vận tải Viết Hải  (VN) 

Tân Trung, xã Thạch Trung, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 19: Cọc xi măng; tấm xi măng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; bê tông. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hoạt động cứu hộ (vận tải); vận tải; hậu cần vận tải; thông tin 
về vận tải; đặt chỗ cho việc vận tải. 

 

 
(210) 4-2014-18150 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 86/192,716 13.02.2014 US 
(540) 

  

(731) ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES, 
INC.   (US) 
12300 Grant Street Thornton Colorado 
80241, United States of America  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị cầm tay, cụ thể là, nguồn điện cầm tay để cung cấp các phương tiện 
tích điện, điều hòa, chuyển đổi, và nạp từ bảng của các đầu vào điện, bao gồm cả năng 
lượng tái tạo và năng lượng điện lưới.  

 

 
(210) 4-2014-18152 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) RALLIS INDIA LIMITED.   (IN) 
156/157, Nariman Bhavan, 15th floor, 
227, Nariman Point, Mumbai - 400 021, 
India  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt trừ động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt thực vật có 
hại; thuốc diệt cỏ; chất tẩy uế; chế phẩm dùng để diệt trừ sâu bọ gây hại, tất cả thuộc 
nhóm 05.  

 

 
(210) 4-2014-18154 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.1; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Cam, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu điện tử Shinel   (VN) 

227 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số.  

 

 
(210) 4-2014-18155 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh ngọc, trắng 
(731) Nguyễn Văn Tấn  (VN) 

48A3 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch lịch lữ hành quốc tế và nội địa; vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng 
đường bộ, đường thủy và đường hàng không; đại lý mua bán vé xe ô tô, tàu hỏa, vé máy bay. 

 

 
(210) 4-2014-18156 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.3; 25.5.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) REPUBLIC CHEMICAL INDUSTRIES, 

INC.   (PH) 
No. 731 Aurora Boulevard, Quezon City 
1112, Metro Manila, Philippines  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Sơn, sơn phủ bề mặt dùng trong công nghiệp và hàng hải.  
 

Nhóm 17: Chất bịt kín dùng trong công nghiệp và ô tô.  
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(210) 4-2014-18157 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.7.25; A11.7.3; 
26.1.1; A5.3.13; 1.15.7 

(591) Hồng, tím, đen, trắng, cam 
(731) Ngô Thị Thùy Chương   (VN)

1025/43G, đường Cách Mạng Tháng 
Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn.  
 

 
(210) 4-2014-18158 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 
LTD.   (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dạng tiêm dùng để điều trị ung thư bao gồm thuốc hóa trị.  
 

 
(210) 4-2014-18159 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 
LTD.    (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2014-18160 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 2014-039332 19.05.2014 JP 
(540) 

  

(731) LINE CORPORATION   (JP) 
Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 
Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, 
Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ và nhà hàng ăn uống, cung cấp thức ăn và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện), cho thuê phòng họp, cho thuê tiện nghi triển lãm (cụ thể là cho 
thuê phòng để tổ chức triển lãm, bàn, ghế, khăn trải bàn, gian hàng triển lãm, thảm), dịch 
vụ khách sạn. 
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(210) 4-2014-18161 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế); chế phẩm 

dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng để bôi 
lên da), chế phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược chất), 
nước hoa cô-lô-nhơ (cologne); tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) 
và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; 
chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ phẩm 
chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm 
dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông (không 
chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng 
(mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi 
trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); 
phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), tăm bông 
(dùng cho mỹ phẩm); khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm; miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm 
ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, 
miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  

 

 
(210) 4-2014-18162 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Laboratorios Bagã S.A.   (AR)

Bernardo de Irigoyen 248, Capital (CP-
1072), Argentina  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-18163 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) BRIDGESTONE CORPORATION   (JP) 

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô và các bộ phận và phụ kiện của ô tô, lốp xe cho xe chở khách; lốp xe cho 
xe tải; lốp xe cho xe buýt; lốp xe cho xe đua; lốp xe cho xe ô tô; lốp xe đắp lại cho xe chở 
khách; lốp xe đắp lại cho xe tải; lốp xe đắp lại cho xe buýt; lốp xe đắp lại cho xe đua; lốp 
xe đắp lại cho xe ô tô; săm cho xe chở khách; săm cho xe tải; săm cho xe buýt; săm cho 
xe đua; săm cho xe ô tô; bánh xe và vành xe cho xe chở khách; bánh xe và vành xe cho xe 
tải; bánh xe và vành xe cho xe buýt; bánh xe và vành xe cho xe đua; bánh xe và vành xe 
cho xe ô tô; ta lông lốp xe cao su để đắp lốp cho các phương tiện nêu trên; xe mô tô hai 
bánh và các bộ phận và phụ kiện của chúng; lốp xe cho xe mô tô hai bánh; săm cho xe mô 
tô hai bánh; bánh xe và vành xe cho xe mô tô hai bánh; xe đạp và các bộ phận và phụ kiện 
của chúng; lốp xe cho xe đạp; săm cho xe đạp; bánh xe và vành xe cho xe đạp; ta lông lốp 
xe cao su để đắp lốp cho xe mô tô hai bánh hoặc xe đạp; miếng vá bằng cao su dính để vá 
săm xe hoặc lốp xe; giảm xóc dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2014-18164 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) BRIDGESTONE CORPORATION   (JP) 

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô và các bộ phận và phụ kiện của ô tô, lốp xe cho xe chở khách; lốp xe cho 

xe tải; lốp xe cho xe buýt; lốp xe cho xe đua; lốp xe cho xe ô tô; lốp xe đắp lại cho xe chở 
khách; lốp xe đắp lại cho xe tải; lốp xe đắp lại cho xe buýt; lốp xe đắp lại cho xe đua; lốp 
xe đắp lại cho xe ô tô; săm cho xe chở khách; săm cho xe tải; săm cho xe buýt; săm cho 
xe đua; săm cho xe ô tô; bánh xe và vành xe cho xe chở khách; bánh xe và vành xe cho xe 
tải; bánh xe và vành xe cho xe buýt; bánh xe và vành xe cho xe đua; bánh xe và vành xe 
cho xe ô tô; ta lông lốp xe cao su để đắp lốp cho các phương tiện nêu trên; xe mô tô hai 
bánh và các bộ phận và phụ kiện của chúng; lốp xe cho xe mô tô hai bánh; săm cho xe mô 
tô hai bánh; bánh xe và vành xe cho xe mô tô hai bánh; xe đạp và các bộ phận và phụ kiện 
của chúng; lốp xe cho xe đạp; săm cho xe đạp; bánh xe và vành xe cho xe đạp; ta lông lốp 
xe cao su để đắp lốp cho xe mô tô hai bánh hoặc xe đạp; miếng vá bằng cao su dính để vá 
săm xe hoặc lốp xe; giảm xóc dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2014-18165 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-18166 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.3.1 
(591) Xanh tím than, vàng 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

ATHENA   (VN) 

280 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: vật liệu xây dựng, thiết bị vệ 
sinh, hàng trang trí nội thất.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất dộng sản; tư vấn bất 
động sản. 

 

 
(210) 4-2014-18167 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.3.1; A1.1.10 
(591) Xanh tím than, vàng 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

ATHENA   (VN) 

280 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động (do 
nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2014-18168 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Thu Loan   (VN) 

Số 4015 khóm 4, phường Thành Phước, 
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc điệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2014-18169 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  

(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION  (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 

Arizona 85029, United States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; đồ đi chân; tất; đồ đội đầu, cụ thể là mũ, mũ lưỡi trai và lưỡi trai (để 

làm mũ); thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2014-18170 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể công ty 

cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-18171 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(731) Đỗ Thị Xuân Hảo  (VN) 

174 phố Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 

& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kem; bánh mì; bánh trung thu; bánh pizza; mứt kẹo. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bánh ngọt, bánh kem, bánh mì, bánh trung thu, bánh 
pizza, mứt kẹo, chả lụa, thịt nguội, lạp xưởng, chà bông (ruốc) làm từ thịt, khô bò, lỗ tai 

chua. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề.  
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(210) 4-2014-18173 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Ani Việt Nam   (VN)

02 đường 13, khu Nam Long, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cho động vật; dầu gội cho động vật; chất tẩy mùi cho vật nuôi; chất 
khử mùi cho vật nuôi; chế phẩm dùng để chải lông cho động vật.  

 

Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho 
vật nuôi có dạng đồ chơi (khúc xương, đùi gà, ngôi sao, viên bi, ...) ; rơm trải ổ cho động 
vật; thức ăn nhai cho động vật.  

 

 
(210) 4-2014-18174 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH SUNDAT CROP 

SCIENCE  (VN) 

Lô 108/1, đường số 1, khu công nghiệp 
Amata, phường Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-18175 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; A25.7.4; 25.1.9 
(591) Đỏ, xanh, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại dịch vụ Mai Vy  (VN) 

Số 373/182/8 Lý Thường Kiệt, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); thắt lưng quần áo (dây nịt); ca vát; vớ (tất). 
 

 
(210) 4-2014-18176 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; thuốc đánh răng; chất tẩy 
rửa bát đĩa. 

 

 
(210) 4-2014-18177 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh đậm, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng và du 

lịch Bắc Cường  (VN) 

Tầng 2, số nhà 98 Điện Biên Phủ, 
phường Chính Gián, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời: 

dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu, cho thuê phòng họp. 
 

(210) 4-2014-18178 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty TNHH kính Phát Hưng  

(VN) 

425 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: kính gương (dùng cho xây dựng). 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; lắp đặt: lắp đặt kính, phòng tắm kính, gương cho các công 
trình xây dựng.  

 

 
(210) 4-2014-18179 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng, chế phẩm điều hòa 

sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, 
thuốc thú y, dược phẩm, sơn, véc ni, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm dùng thơm 
không khí, thuốc đánh răng. 
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(210) 4-2014-18180 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Lê Thị Thu   (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cafe; dịch vụ khách 

sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu (quán bar) nhỏ; 
cho thuê phòng họp. 

 
 

(210) 4-2014-18181 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Lê Thị Thu   (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đá nhân tạo, đá hoa cẩm thạch, đồ nghệ thuật bằng đá, bằng bê-tông 

hoặc bằng đá hoa, đá đen, đá hoa cương granit, kính xây dựng, xi măng, bê tông, ván gỗ 
dùng cho xây dựng, tấm ván sàn, gạch trang trí. 

 
 

(210) 4-2014-18183 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) BEAUADD CO., LTD  (KR) 

SincheonDam B/D, 6-6 
Seochojoongangro - 33gil, Seocho-gu, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dưỡng da; mặt nạ (mỹ phẩm); mỹ phẩm trang điểm.  

 

 
(210) 4-2014-18184 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Minh Nguyệt  (VN) 

9/18 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-18185 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Minh Nguyệt  (VN) 

9/18 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-18186 (220) 07.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20 

(731) Công ty TNHH LFT Việt Nam  (VN)

Số 29 đường Phan Đình Phùng, phường 
Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Thắt lưng; quần áo; quần áo giả da; quần áo da; áo choàng ngoài; áo vét [trang 
phục]; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; áo thun ngắn tay; 
quần dài. 

 

 
(210) 4-2014-18187 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ tai nghe có dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh dùng cho máy tính bảng và dùng cho máy nghe nhạc MP3; bộ tai nghe không dây 
dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh, dùng cho máy tính bảng và 
dùng cho máy nghe nhạc MP3; tai nghe dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại 
thông minh, dùng cho máy tính bảng và dùng cho máy nghe nhạc MP3; ống nghe dùng 
cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh, dùng cho máy tính bảng và dùng 
cho máy nghe nhạc MP3; loa phóng thanh; loa xách tay có thể mang theo.  

 
 

(210) 4-2014-18188 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ISEHAN COMPANY LIMITED  (JP) 
7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; lông mi giả; chất dính để cố định lông mi giả; chất dính dùng để 

kích mắt hai mí (dùng cho mục đích mỹ phẩm); keo dính dùng để kích mắt hai mí (cho 

mục đích mỹ phẩm); móng (tay, chân) giả; xà phòng; nước hoa; nước xức tóc; dầu gội 

đầu; dầu dưỡng tóc (mỹ phẩm); nước thơm dạng lỏng dùng để tắm (mỹ phẩm); chế phẩm 

để tẩy trắng và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để đánh bóng, 

tẩy dầu mỡ và mài mòn; tinh dầu; kem đánh răng.  
 

 
(210) 4-2014-18189 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH Vươn Thành  

(VN) 

155 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2014-18191 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh nước biển, trắng 

(731) Công ty TNHH Trần Gia Phú 

Thái  (VN) 

Số 71, tổ 24A phường Hạ Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ hướng dẫn khách 

du lịch; cho thuê xe ôtô; vận chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2014-18192 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 3.7.17; A3.7.24; A26.4.24; 26.4.2 

(731) Công ty TNHH đầu tư, thương 

mại và công nghệ Hà Phát  

(VN) 

Số 22, ngõ 61, phố Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; đai truyền cho máy móc; má phanh không dùng cho xe cộ; 

xích truyền động không dùng cho xe cộ; băng tải (máy móc); máy nông nghiệp. 
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(210) 4-2014-18193 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.7.25; 26.4.3 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu đầu tư và 

thương mại Phạm Gia  (VN) 

Số 24 ngách 54/25 Kim Ngưu, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối phụ tùng ô tô bao gồm: hệ thống thân vỏ; hệ thống 
gầm máy; hệ thống điện; hệ thống phụ trợ (bao gồm: chắn bùn, mặt ca lăng, nẹp cánh 
cửa, nẹp chân kính, gioăng cánh cửa, chổi gạt mưa, lốp, bảng táp lô, táp pi cửa, la phông 
trần). 

 

 
(210) 4-2014-18194 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Morinaga Milk Industry Co., 
Ltd.)  (JP) 
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh hỗn hợp (dạng kem lạnh, kem ăn); đá lạnh có 
thể ăn được; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; bánh putđing; bánh pút-đinh trộn ăn liền; chè 
đen (trà) [chè Anh]; chè xanh (trà) [chè Nhật Bản]; chè (trà) ô-long [chè Trung Quốc]; cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đường 
(đường ăn); gạo; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; kem que (kem ăn); kem lạnh dạng thanh 
(kem ăn); sữa chua đông lạnh dạng thanh (dạng kem lạnh, kem ăn); kem lạnh trộn ăn liền 
(kem ăn); kem trái cây (đá lạnh); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch hoa quả 
(bánh kẹo); bánh quy; bánh quy mặn; bánh quy giòn; kem ốc quế (kem ăn); sôcôla; bánh 
rán; mật ong; kem tươi trộn ăn liền (kem ăn); kem trái cây trộn ăn liền (kem ăn); kem trái 
cây trộn dạng thanh ăn liền (kem ăn); thực phẩm giàu tinh bột đã chế biến (thực phẩm 
giàu tinh bột); nấm men (dùng cho thực phẩm); gia vị. 

 

 
(210) 4-2014-18195 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Morinaga Milk Industry Co., 
Ltd.)   (JP) 
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh hỗn hợp (dạng kem lạnh, kem ăn); đá lạnh có 
thể ăn được; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; bánh putđing; bánh pút-đinh trộn ăn liền; chè 
đen (trà) [chè Anh]; chè xanh (trà) [chè Nhật Bản]; chè (trà) ô-long [chè Trung Quốc]; cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đường 
(đường ăn); gạo; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; kem que (kem ăn); kem lạnh dạng thanh 
(kem ăn); sữa chua đông lạnh dạng thanh (dạng kem lạnh, kem ăn); kem lạnh trộn ăn liền 
(kem ăn); kem trái cây (đá lạnh); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch hoa quả 
(bánh kẹo); bánh quy; bánh quy mặn; bánh quy giòn; kem ốc quế (kem ăn); sôcôla; bánh 
rán; mật ong; kem tươi trộn ăn liền (kem ăn); kem trái cây trộn ăn liền (kem ăn); kem trái 
cây trộn dạng thanh ăn liền (kem ăn); thực phẩm giàu tinh bột đã chế biến (thực phẩm 
giàu tinh bột); nấm men (dùng cho thực phẩm); gia vị. 

 

 
(210) 4-2014-18196 (220) 07.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(731) MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 
KAISHA (Morinaga Milk Industry Co., 
Ltd.)   (JP) 
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh hỗn hợp (dạng kem lạnh, kem ăn); đá lạnh có 

thể ăn được; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; bánh putđing; bánh pút-đinh trộn ăn liền; chè 
đen (trà) [chè Anh]; chè xanh (trà) [chè Nhật Bản]; chè (trà) ô-long [chè Trung Quốc]; cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đường 
(đường ăn); gạo; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; kem que (kem ăn); kem lạnh dạng thanh 
(kem ăn); sữa chua đông lạnh dạng thanh (dạng kem lạnh, kem ăn); kem lạnh trộn ăn liền 
(kem ăn); kem trái cây (đá lạnh); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch hoa quả 
(bánh kẹo); bánh quy; bánh quy mặn; bánh quy giòn; kem ốc quế (kem ăn); sôcôla; bánh 
rán; mật ong; kem tươi trộn ăn liền (kem ăn); kem trái cây trộn ăn liền (kem ăn); kem trái 
cây trộn dạng thanh ăn liền (kem ăn); thực phẩm giàu tinh bột đã chế biến (thực phẩm 
giàu tinh bột); nấm men (dùng cho thực phẩm); gia vị. 

 

 
(210) 4-2014-18197 (220) 07.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(591) Xanh
(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà 

điều hành Tour Hoà Bình  (VN) 

16B/17 Pasteur, phường Xương Huân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, điều hành tour du lịch.  
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(210) 4-2014-18198 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thiết kế thời 

trang - in ấn Anh Em  (VN) 

Số 71/8 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo lót; áo sơ mi; giày; dép.  
 

 
(210) 4-2014-18199 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH ORAI Việt Nam (VN)

Số 120/29/5A9 Thích Quảng Đức, 
phường 04, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng công trình kỹ 
thuật công nghiệp; tư vấn xây dựng; lắp đặt cửa ra vào, cửa sổ; dịch vụ cách nhiệt, cách 
điện, cách âm trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2014-18200 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, cam, vàng, xanh lá, xanh 

dương 
(731) Võ Thanh Phong  (VN) 

376 ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, 
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; chế phẩm màu; chất để pha loãng cho sơn; chất tạo màu; chất 
chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn); chất nhuộm 
màu dùng cho gỗ. 

 

 
(210) 4-2014-18201 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 26.4.2 
(731) Hộ kinh doanh Dương Vinh 

Nghi   (VN) 

703/22A tỉnh lộ 10, KP.2, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục.  
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(210) 4-2014-18202 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  
(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng hiệu quả trong việc cải thiện viêm da dị ứng, trong đó có 
chứa chất lactobacillus plantarum chiết xuất từ trái cây và rau quả như là một thành phần 
chính; chất bổ sung cho dinh dưỡng chiết xuất từ vi khuẩn axit lactic; thuốc ở dạng chưa 
bào chế; các chế phẩm dược để điều trị rối loạn về da; thực phẩm cho trẻ sơ sinh (trừ sữa 
bột cho trẻ sơ sinh).  

 

 
(210) 4-2014-18203 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Biocont Việt 

Nam   (VN) 

Số 221 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất kích thích tăng trưởng cây trồng, chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây 
trồng; phân bón; phân bón lá.  

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất trừ sâu bệnh có hại, chất trừ nấm bệnh, chất trừ 
động vật có hại, chất diệt cỏ dại, chất diệt ký sinh trùng).  

 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) và xuất nhập khẩu: chất kích thích tăng trưởng cây 
trồng, chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng, phân bón, phân bón lá, thuốc bảo vệ 
thực vật (chất trừ sâu bệnh có hại, chất trừ nấm bệnh, chất trừ động vật có hại, chất diệt cỏ 
dại, chất diệt ký sinh trùng).  

 

 
(210) 4-2014-18204 (220) 07.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 18.3.2; A18.3.5 

(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH AN N Cường  (VN)

Số 8, đường Phan Nhung, khu phố 1, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm - chất chiết ra từ cá; dầu thực vật.  
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(210) 4-2014-18207 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.11.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hà Châu  (VN) 

33 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón: phân bón hóa học; phân NPK; phân hữu cơ; phân bón vi sinh; phân 
bón hữu cơ sinh học; phân bón lá. 

 

 
(210) 4-2014-18211 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.4.2; 26.1.2; 1.15.9; 2.3.1; 
5.5.19; A5.5.22 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, trắng, 
vàng, đỏ cánh sen 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Việt Xanh  (VN) 

24 đường 76, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 
 

 
(210) 4-2014-18213 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Việt Xanh  (VN) 

24 đường 76, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt.  
 

 
(210) 4-2014-18215 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xây dựng thương mại dịch vụ 

Vạn Thành An   (VN) 

Số 22 đường 19B, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ xây dựng công nghiệp và dân dụng; lắp đặt hệ thống 
cơ điện lạnh; lắp đặt và sửa chữa điện thoại; Iắp đặt camera; lắp đặt cáp truyền hình.  

 

 
(210) 4-2014-18217 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) KOWA COMPANY, LTD.   (JP) 

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-18218 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dưọc phẩm 

Việt Đức   (VN) 

Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18219 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18220 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An   (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18221 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An   (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18222 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An   (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18223 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An   (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18224 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An   (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-18225 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An  (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-18226 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Osaka  (VN) 

Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18227 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết kế xây dựng Nhật Lam  

(VN) 

71/44 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, dịch vụ thi công công trình dân dụng và công nghiệp. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2014-18233 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gió Hát   (VN)

Số 194 phố Trần Duy Hưng, tổ 10, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-18236 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

ASIAPHARMACY  (VN) 

Số 44 đường số 23, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-18238 (220) 07.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) 7.1.24; 15.7.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng
(731) Công ty TNHH cửa cuốn 

Chánh Hòa   (VN) 

D3/19 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ dùng cho cửa cuốn; mô tơ. 

 

 
(210) 4-2014-18239 (220) 07.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(731) Tiêu Thành Công   (VN) 

308/27/26A Huỳnh Tấn Phát, phường 
Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do quán thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-18240 (220) 07.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(731) VIGNOBLES VAUTHIER MAZIERE 
EARL  (FR) 
Lieu-Dit Simard, 33330 Saint-Emilion, 
France 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 

 
(210) 4-2014-18241 (220) 07.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 8.1.1 
(731) Thái Quốc Nam  (VN) 

121 đường 45, khu phố 4, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (kem lạnh). 
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(210) 4-2014-18242 (220) 07.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.1.1; 26.3.1; 25.7.20 

(731) Lương Anh Tuấn  (VN) 

TK14/7 Bến Chương Dương, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

 
(210) 4-2014-18247 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.1.3; A2.9.16; 26.13.25 
(591) Xanh nõn chuối, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Nam Phong  (VN) 

Số 184, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống; cây giống; rau cỏ tươi; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; cây trồng; 
hạt giống thực vật. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; 
dịch vụ ươm giống cây lâm nghiệp; dịch vụ xử lý hạt giống để nhân giống cây trồng trong 
nông và lâm nghiệp; dịch vụ trồng trọt cây giống nông nghiệp và lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-18248 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A3.13.4 
(591) Trắng, đen, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH Coffee Bee  (VN)

19A Tòa nhà Petroland, Lô Ma, khu dân 
cư Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; trà. 
 

 
(210) 4-2014-18249 (220) 07.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.1; 26.4.2; 26.1.1; 26.4.4 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Mỹ Kỳ  (VN) 

1454 đường 3/2, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 21: Thùng; đồ gốm cho mục đích gia dụng; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; vật 
trang trí bàn ăn; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp. 

 

(210) 4-2014-18250 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 16.1.1; A15.7.2; 7.15.22; 26.3.1; 26.7.25
(591) Xanh da trời, vàng, đỏ, trắng 
(731) Chi nhánh Công ty TNHH MTV 

Xây lắp điện 2 - Xí nghiệp Xây 

dựng  (VN) 

Số 354A xa lộ Hà Nội, phường Phước 
Long A, quận 9, thành phố Hồ Chi Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: ống bê tông ly tâm; gối đỡ ống (không bằng kim loại).  
 

 
(210) 4-2014-18251 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.15 
(591) Xanh lá, đỏ, xanh dương, nâu 
(731) Hồng Vĩnh Hào   (VN) 

114/7 Ngô Nhân Tịnh, phường 13, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Điện gia dụng như quạt điện, nồi cơm điện, bếp hồng ngoại.  
 

 
(210) 4-2014-18252 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A26.11.12; A15.9.10 
(591) Đen, xanh dương 
(731) Hồng Vĩnh Hào  (VN) 

114/7 Ngô Nhân Tịnh, phường 13, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ chăm sóc sức khỏe như ghế massage, dụng cụ thể dục thể 
thao như máy chạy bộ, điện gia dụng như quạt điện, nồi cơm điện, bếp hồng ngoại.  

 

 
(210) 4-2014-18260 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SOFFT SHOE COMPANY, LLC    (US) 
100 Brickstone Square Andover, 
Massachusetts 01810 USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân.  
 

 
(210) 4-2014-18261 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SOFFT SHOE COMPANY, LLC    (US) 
100 Brickstone Square Andover, 
Massachusetts 01810 USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2014-18262 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SOFFT SHOE COMPANY, LLC    (US) 
100 Brickstone Square Andover, 
Massachusetts 01810 USA   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2014-18264 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2014-18265 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tuấn Trang  (VN) 

Số 147, đường Thanh Lãm, phường Phú 
Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ, nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ, nón. 
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(210) 4-2014-18266 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) màu hồng 
(731) Cáp Thiện Anh  (VN) 

Số 308/1/10 Cách Mạng Tháng 8, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2014-18268 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Nam 

Trường Phát  (VN) 

D38 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
 

Nhóm 19: Bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại dùng để trám khe hở giữa hai viên 
gạch); bột trét tường; keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia). 

 
 

(210) 4-2014-18269 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lá, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Nam 

Trường Phát  (VN) 

D38 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
 

Nhóm 19: Bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại dùng để trám khe hở giữa hai viên 
gạch); bột trét tường; keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia). 

 
 

(210) 4-2014-18270 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A1.1.2; 5.3.11; 5.3.16 
(591) Xanh, vàng 
(731) Hồ Thị Chung  (VN) 

Số 9 khu phố 4, phường Bửu Long, thành 
phố Biên Hòa  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói bao bì chất tẩy rửa, xà phòng, xịt phòng. 
 

 
(210) 4-2014-18271 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, trắng 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu  (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ.  
 

 
(210) 4-2014-18272 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.11.12; 25.7.25 

(591) Xanh dương đậm, trắng 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu   (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ.  
 

 
(210) 4-2014-18273 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.11.12; 25.7.25 

(591) Xanh da trời, trắng 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu    (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ.  
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(210) 4-2014-18274 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.11.12; 25.7.25 

(591) Xanh lá mạ, trắng 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu    (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ.  
 

 
(210) 4-2014-18275 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.12; 25.7.20; 26.13.25; 26.2.3 

(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá mạ, 

trắng 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu  (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2014-18276 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.12; 25.7.20; 26.13.25; 26.2.3 

(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá mạ, 

trắng. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu   (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ. 
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(210) 4-2014-18277 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 25.7.20; 26.13.25; 26.2.3 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá mạ, trắng
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu   (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2014-18278 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 25.7.20; 26.13.25; 26.2.3 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá mạ, trắng
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu   (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ. 
 
 

(210) 4-2014-18279 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 25.7.20; 26.13.25; 26.2.3 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu   (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ. 
 
 

(210) 4-2014-18280 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh da trời 
(731) Trần Minh Thảo  (VN) 

Xóm Đường, xã Đại Yên, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa bằng kim loại; cửa sổ nâng hạ bằng kim loại; tay 
nắm cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; khung nhà kính bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-18281 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; 26.1.6; 24.13.1 
(591) Đen, xanh da trời, hồng, tím, ghi, đỏ, 

xanh lá cây 
(731) J WORLD SPORTS, INC.  (US) 

210 S.Newman St, Hackensack, NJ 
07601, USA 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; vali; túi dạng trống dùng để đựng hành lý; túi đựng hành lý. 
 
 

(210) 4-2014-18282 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hiệp Mobile  (VN) 

1579 đường 3/2, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; máy vi tính; linh kiện điện thoại di động. 
 

Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động; máy tính bảng; máy vi tính; linh kiện điện thoại. 
 
 

(210) 4-2014-18283 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 

học Hồng Đức  (VN) 

Số 9 Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì Nhậm,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18284 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 

học Hồng Đức   (VN) 

Số 9 Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18286 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thiết kế thời 

trang quốc tế IDF  (VN) 

257B4 Giải Phóng, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần áo may sẵn; quần áo dệt kim; đồng phục (quần áo); 
đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục). 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn; giới thiệu các sản phẩm quần áo may sẵn.  
 
 

(210) 4-2014-18287 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Da cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

công nghiệp Thủ Đô  (VN) 

Nhà số 4, đường 73, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi kính, 
mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); lắp đặt hệ thống 
chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); lắp đặt tấm ốp kim loại. 

 

Nhóm 40: Gia công nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi kính, 
mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); gia công hệ thống 
chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); gia công tấm ốp kim loại. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi 
kính, mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); tư vấn thiết kế 
hệ thống chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); tư vấn thiết kế tấm ốp kim 
loại. 

 

 
(210) 4-2014-18288 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Da cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

nông nghiệp Thủ Đô   (VN) 

Nhà số 4, đường 73, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 37: Lắp đặt nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi kính, 
mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); lắp đặt hệ thống 
chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); lắp đặt tấm ốp kim loại.  

 
Nhóm 40: Gia công nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi kính, 
mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); gia công hệ thống 
chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); gia công tấm ốp kim loại.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi 
kính, mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); tư vấn thiết kế 
hệ thống chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); tư vấn thiết kế tấm ốp kim 
loại. 

 

 
(210) 4-2014-18289 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.13.25 
(591) Da cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

nông nghiệp Thủ Đô   (VN) 

Nhà số 4, đường 73, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi kính, 

mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); lắp đặt hệ thống 
chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); lắp đặt tấm ốp kim loại.  

 
Nhóm 40: Gia công nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi kính, 
mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); gia công hệ thống 
chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); gia công tấm ốp kim loại.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi 
kính, mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); tư vấn thiết kế 
hệ thống chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); tư vấn thiết kế tấm ốp kim 
loại. 

 

 
(210) 4-2014-18290 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25; 2.7.23; 26.1.6 
(591) Da cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

công nghiệp Thủ Đô   (VN) 

Nhà số 4, đường 73, Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 37: Lắp đặt nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi kính, 
mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); lắp đặt hệ thống 
chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); lắp đặt tấm ốp kim loại.  

 

Nhóm 40: Gia công nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi kính, 
mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); gia công hệ thống 
chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); gia công tấm ốp kim loại.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi 
kính, mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); tư vấn thiết kế hệ 
thống chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); tư vấn thiết kế tấm ốp kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-18291 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.7.23; 4.5.3; 4.5.2; 26.13.25; 26.1.6 
(591) Da cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

công nghiệp Thủ Đô   (VN) 

Nhà số 4, đường 73, Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi kính, 
mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); lắp đặt hệ thống 
chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); lắp đặt tấm ốp kim loại.  

 

Nhóm 40: Gia công nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi kính, 
mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); gia công hệ thống 
chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); gia công tấm ốp kim loại.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi 
kính, mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); tư vấn thiết kế hệ 
thống chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); tư vấn thiết kế tấm ốp kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-18292 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25; 2.7.23; 26.1.6 
(591) Da cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

công nghiệp Thủ Đô   (VN) 

Nhà số 4, đường 73, Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi kính, 
mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); lắp đặt hệ thống 
chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); lắp đặt tấm ốp kim loại.  
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Nhóm 40: Gia công nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi kính, 
mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); gia công hệ thống 
chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); gia công tấm ốp kim loại.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nhôm kính kiến trúc (tường kính, vách kính, cửa sổ kính, cửa đi 
kính, mái kính, khung nhôm, cửa nhựa (uPVC), kính cường lực, kính hộp); tư vấn thiết kế 
hệ thống chớp chắn nắng cố định và chuyển động (kim loại); tư vấn thiết kế tấm ốp kim 
loại. 

 

 
(210) 4-2014-18293 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 25.7.20; 26.13.25; 26.2.3 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu   (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2014-18294 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 25.7.20; 26.13.25; 26.2.3 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu   (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ. 

 

 
(210) 4-2014-18295 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 25.7.20; 26.13.25; 26.2.3 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu   (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ. 
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(210) 4-2014-18298 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng Tân Công  (VN) 

Thôn Vĩnh Phú, xã Cát Thắng, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo; dây bằng 
kim loại quý (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 

 
 

(210) 4-2014-18300 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ cơ 

điện Hoàng Long   (VN) 

288/1 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể dục thể thao, mua bán máy xay đa năng, mua bán máy 
làm kem, mua bán máy làm bắp rang. 

 

 
(210) 4-2014-18301 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, đen, đỏ, đỏ nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ cơ 

điện Hoàng Long   (VN) 

288/1 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể dục thể thao, mua bán máy xay đa năng, mua bán máy 
làm kem, mua bán máy làm bắp rang. 

 

 
(210) 4-2014-18302 (220) 07.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) M/S RSPL HEALTH PVT.LTD.  (IN) 
109/366, R.K.Nagar, G.T.Road, Kanpur, 
India -208012 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa; chế phẩm làm sạch; nước hoa; nước xức tóc; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-18303 (220) 08.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14; 26.13.25 

(591) Cam đen, đỏ, trắng, xanh da trời 
(731) Hợp tác xã kinh doanh, sản 

xuất, chế biến nấm Như Mai  

(VN) 

1 Võ Văn Tần, phường Chính Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; rau và quả tươi. 
 

 
(210) 4-2014-18304 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.3; 26.4.4; 15.7.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Loan  (VN) 

145 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ diezen (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), động cơ 
xăng (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), động cơ xăng có gắn máy bơm, 
máy phát điện và máy xới tay.  

 

 
(210) 4-2014-18305 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.1.3; A5.1.16; A5.1.5 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển bất động sản An 

Gia Tân Phú  (VN) 

17 Mê Linh, phường 19, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  
 
 

(210) 4-2014-18306 (220) 08.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.2; 18.1.5; 18.1.23; A1.1.2 

(591) Cam, trắng 
(731) Tăng Thị Kim Phượng  (VN)

101/66/26 Lê Văn Lương, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh   
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2014-18307 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Công thương Việt Nam  

(VN) 

108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản; bao gồm các dịch vụ liên quan đến 
tài chính, tiền tệ như: dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ thẻ tín dụng; 
dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ.  

 

 
(210) 4-2014-18309 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Nguyễn Thái Hưng  (VN) 

Số 368 ấp 2, xã Thới Hưng, huyện Cờ 
Đỏ, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; cà phê nhân tạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán bán cà phê lưu động.  
 

 
(210) 4-2014-18311 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25 
(731) Nguyễn Hoàng Tuấn  (VN)

96/70 Điện Biên Phủ, phường Chính 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà; trứng gà.  
 

 
(210) 4-2014-18312 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; A6.1.4 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

KOBEE Nhật Bản   (VN) 

Số 67 phố Hàm Tử Quan, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng; nước xúc miệng (không dùng trong y tế); dầu dưỡng 
tóc; chất để tẩy rửa, tinh dầu. 
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng đùng cho mục đích y tế; dược chất; thực 
phẩm cho em bé; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh 
dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; chất bổ sung ăn kiêng 
cho người và động vật.  

 

 
(210) 4-2014-18313 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 2.9.10; 26.13.25; 26.4.2; 
A26.4.6 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng
(731) Trần Thị Anh Thư  (VN) 

107 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe; chữa răng; khám chữa bệnh chuyên khoa răng 
hàm mặt.  

 
 

(210) 4-2014-18314 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 25.7.20; 26.4.9 
(591) Xanh, tím, hồng đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Tiện ích Thông minh  (VN) 

48 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình phương tiện giao thông vận tải sử dụng công nghệ 
vệ tinh toàn cầu và công nghệ truyền số liệu (Data) GPRS của hệ thống điện thoại đi động 
GSM hoặc CDMA; thiết bị điện tử tự động nhận dạng phương tiện giao thông (nhận dạng 
biển số xe, vị trí và thời gian di chuyển của phương tiện giao thông); thiết bị điện tử tự 
động cảnh báo giao thông; thiết bị thu thập và truyền thông tin qua mạng thông tin di 
động GSM/GPRS/SMS; thiết bị nhận dạng tự động AlS (Automatic ldentification System) 
cho tàu thuyền; thiết bị kiểm soát, đăng nhập tự động; thiết bị xử lý dữ liệu định vị; phần 
mềm giám sát hành trình phương tiện; thiết bị định vị toàn cầu.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị giám sát hành trình các phương tiện vận tải, thiết 
bị điện, bộ biến đổi điện, máy biến thế (điện), thiết bị điều khiển phân phối (điện), thiết bị 
điều chỉnh điện, dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp, thiết bị báo cháy tự động, báo 
trộm, camera giám sát, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị âm thanh, ánh sáng trang 
trí, đèn giao thông, đèn quảng cáo, thiết bị truyền thanh, thiết bị truyền hình cáp và vô 
tuyến, thiết bị thu hình vệ tinh, ăng ten parabol.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị giám sát hành trình các 
phương tiện vận tải, thiết bị điện, bộ biến đổi điện, máy biến thế (điện), thiết bị điều khiển 
phân phối (điện), thiết bị điều chỉnh điện, dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp, thiết 
bị báo cháy tự động, báo trộm, camera giảm sát, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị 
âm thanh, ánh sáng trang trí, đèn giao thông, đèn quảng cáo, thiết bị truyền thanh, thiết bị 
truyền hình cáp và vô tuyến, thiết bị thu hình vệ tinh.  
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Nhóm 42: Dịch vụ giám sát và đánh giá tổng hợp kết quả từ quá trình vận hành thiết bị 
giám sát hành trình; tư vấn thiết kế thiết bị giám sát hành trình; thiết kế phần mềm ứng 
dụng trong lĩnh vực giám sát hành trình.  

 

(210) 4-2014-18315 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 2   (VN) 

334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-18316 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 18.5.1; 26.3.1; A26.11.12 
(591) Xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại du lịch Phú Lâm  

(VN) 

Xóm Làng Cả, xã Thịnh Đức, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; bột giấy; giấy đa năng (giấy vệ sinh); khăn giấy; bìa giấy; hộp giấy.  
 

Nhóm 30: Các sản phẩm chè/trà đóng túi, đóng hộp; chè/trà đóng túi, đóng hộp; cà phê 
đóng túi, đóng hộp; nước uống đóng chai chế biến từ chè/trà; nước uống đóng chai chế 
biến từ cà phê.  

 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai chế biến từ trái cây; nước khoáng thiên nhiên đóng chai, 
bình.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức, điều hành các chuyến/tour du lịch; đại lý du lịch.  
 
 

(210) 4-2014-18317 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Cát Tường   (VN) 

389 Trương Định, phường Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2014-18318 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Vàng, đen, đỏ đậm 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Cát Tường   (VN) 

389 Trương Định, phường Tân Mai, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 

 
(210) 4-2014-18320 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 

VINACAP Việt Nam   (VN) 

25/5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

   (511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị và dụng cụ nấu nướng; dụng cụ nấu nướng bằng 
điện; nồi áp suất dùng điện; quạt điện. 

 

 
(210) 4-2014-18323 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.7.25; 9.1.11; A9.1.22 

(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần đầu tư VNA  

(VN) 

23/9 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-18325 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Beful  (VN) 

Phòng 401, lầu 4, số 142 Võ Văn Tần, 

phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm. 
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(210) 4-2014-18326 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Avio  (VN) 

81 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại; điện thoại cầm đi được; điện thoại thấy hình. 

 

 
(210) 4-2014-18327 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

Avio  (VN) 

81 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại; điện thoại cầm đi được; điện thoại thấy hình. 

 

 
(210) 4-2014-18328 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) Hộ kinh doanh quán Phố Biển  

(VN) 

290/15A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ phục vụ đồ uống (do nhà hàng, quán ăn 

thực hiện). 
 

 
(210) 4-2014-18329 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) TIAN HE TOBACCO INT'L HK 
COMPANY LIMITED  (CN) 
16/F, Yue Hing Building, 103 Hennessy 
Road, Wan Chai, HongKong China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; thuốc lá dạng điếu điện tử; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 

hộp thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá; đót thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; hộp giữ độ ẩm 
cho xì gà; xì gà. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1331 

(210) 4-2014-18331 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp vật 

liệu chịu lửa Resoco  (VN) 

Tầng 2, số nhà 14A, ngõ 236/45, tổ 10, 

phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-18332 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng, xanh dương đậm, xanh dương nhạt

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bông Sen Việt Nam  (VN) 

296 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản (các loại đậu: đậu xanh, phộng, đen, đỏ, ván, nành, ngự 

gạo), thực phẩm (thịt, thủy sản, rau, quả, cà phê, chè, đường, sữa, bánh, kẹo, ngũ cốc), 

thực phẩm chức năng, bột ngũ cốc, tinh bột, mỹ phẩm, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp 

chí, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối, quần áo, giày dép, cặp, túi, ví, hàng 

da, đồ uống (nước giải khát, bia, rượu), dụng cụ y tế, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ 

nghệ, tranh, ảnh, các tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, kính mắt, hoa, hạt giống, đồ gia dụng 

(nồi, chảo, bếp, bát, lò vi sóng, máy giặt, tủ lạnh), thực phẩm đông lạnh (thịt, cá, tôm, cua, 

mực). 
 

 
(210) 4-2014-18333 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12 

(591) Xanh 

(731) Công ty TNHH GREEN 

INSPIRATION  (VN) 

22 đường 22, khu dân cư Him Lam, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2014-18334 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.11.1; 26.13.25 

(591) Đen, xám 

(731) Công ty TNHH LOTHO Việt Nam  

(VN) 

333 A đường Cửa Đại, phường Cẩm 

Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê căn hộ.  

 

Nhóm 43: Khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa).  
 

 
(210) 4-2014-18335 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trường Tồn  (VN) 

Phòng A406 nhà A, làng sinh viên 

Hacinco, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-18336 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trường Tồn  (VN) 

Phòng A406 nhà A, làng sinh viên 

Hacinco, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-18337 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trường Tồn  (VN) 

Phòng A406 nhà A, làng sinh viên 
Hacinco, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-18338 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.1.1; 3.7.21; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ Thanh Thúy  (VN) 

Tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Lót giày (phụ kiện giày). 
 

 
(210) 4-2014-18339 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 2.7.23 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, tím, cam, đen
(731) Bùi Quang Thái  (VN) 

56/11 đường TL16, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 45: Mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2014-18340 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(731) Công ty TNHH An Quang Hưng  

(VN) 

Lô số 01, cụm công nghiệp Thọ Xương, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 21: Bình đựng nước bằng nhựa không dùng điện. 
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(210) 4-2014-18341 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.4.4 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

miến sạch Anh Khang  (VN) 

Thôn Thị Nội, xã Tân Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
 

 
(210) 4-2014-18342 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.2; 26.3.23; 26.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) NORTHEAST PHARMACEUTICAL 

GROUP CO., LTD (NEPG)  (CN) 
Kunminghu Street, Economic & 
Technological Development Zone, 
Shenyang, People's Republic of China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2014-18343 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.2; 26.3.23; 26.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) NORTHEAST PHARMACEUTICAL 

GROUP CO., LTD (NEPG)  (CN) 
Kunminghu Street, Economic & 
Technological Development Zone, 
Shenyang, People's Republic of China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
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uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-18344 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18345 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18346 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-18347 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-18348 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-18349 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-18350 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18351 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18352 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18353 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18354 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm MEZA   (VN) 

Số nhà A15, khu nhà làm việc và chung 
cư cao tầng Sông Đà 2, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18355 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An   (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18356 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An   (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18357 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn

dược phẩm Tân An    (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18358 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An     (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18359 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An    (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18360 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Châu Thị Quyến  (VN) 

Phòng 0107, khu Ruby 1, chung cư 
Saigonpearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc 
da; dịch vụ xoa bóp (mát - xa); dịch vụ làm tóc; dịch vụ tắm hơi.  

 
 

(210) 4-2014-18361 (220) 08.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.1; 3.11.1; A3.11.24 

(731) Quách Văn Tiến  (VN) 

Số 10 đường 7, tập thể Quân đội F361, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Khám chữa bệnh chuyên nghành y học cổ truyền: dùng thuốc y học cổ truyền 
để chữa bệnh (thực vật, động vật, khoáng vật); không dùng thuốc để chữa bệnh (cứu 
huyệt, châm huyệt, xoa bóp, bấm huyệt, khí công dưỡng sinh, phục hồi chức năng) bào 
chế thuốc Y học cổ truyền theo các phương pháp cổ truyền; kết hợp đông - tây y trong 
khám chữa bệnh thông thường.  

 
 

(210) 4-2014-18362 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH nội thất K.N.T  

(VN) 

Số 4 Cửu Long, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn, ghế dùng cho văn phòng, thảm trải sàn (thảm tấm, thảm cuộn) 
dùng cho nhà hàng, khách sạn, văn phòng. 

 
 

(210) 4-2014-18363 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Cam, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Khải Việt  (VN) 

34 lô A, đường B8, khu dân cư Đông 
Thủ Thiêm, phường Bình Trung Đông, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-18364 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Lê 

Nguyễn  (VN) 

109/811V Nguyễn Kiệm, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa. 
 

 
(210) 4-2014-18366 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 86/196,640 18.02.2014 US 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.3.23; 1.13.1 
(591) Xám, đen, trắng 
(731) ALDILA, INC.   (US) 

14145 Danielson Street, Suite B, Poway, 
California 92064, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 28: Tay cầm của gậy đánh gôn. 
 

 
(210) 4-2014-18367 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.3.1; 5.5.16 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Thái Huy   (VN)

Số 48 đường An Khê, phường Đằng 
Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 04: Nến. 
 

 
(210) 4-2014-18368 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 3.7.10; 3.7.20 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, đen, vàng, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Trần  

(VN) 

33/8 ấp Tây, xã Long Phước, thành phố 
Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào.  
 

 
(210) 4-2014-18369 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) ATCO LABORATORIES LTD.   (PK) 
B-18, S.I.T.E., Karachi-75700, Pakistan  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18370 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Dương Mạnh Tú  (VN) 

Phòng 516 C3 Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, khăn trùm đầu, ca vát, dây đeo quần, mũ.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, khăn trùm đầu, ca vát, dây đeo quần, mũ.  
 

(210) 4-2014-18371 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh 
(731) Hoàng Văn Chiêm  (VN) 

40/9 Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kế toán, kiểm toán, tư vấn nghiệp vụ về thương mại, tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo, xác lập bản khai thuế, quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-18372 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.1.6; 9.1.10; 5.3.20; 5.7.3; 
A26.11.12; A1.1.2; 1.3.1; 25.7.20 

(591) Xanh lá cây, cam, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp I Ninh 

Quang   (VN) 

Xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 
Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2014-18373 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển công nghệ hóa 

sinh   (VN) 

Số 41, ngõ 6, đường 800A, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; chất điều hòa sinh trưởng 
cho cây trồng; chế phẩm làm màu mỡ đất.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt động vật có hại.  

 

 
(210) 4-2014-18374 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Đen, trắng, xanh rêu nhạt 
(731) Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển công nghệ hóa 

sinh   (VN) 

Số 41, ngõ 6, đường 800A, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; chất điều hòa sinh trưởng 
cho cây trồng; chế phẩm làm màu mỡ đất.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt động vật có hại.  

 

 
(210) 4-2014-18375 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Công nghệ Hóa 

sinh  (VN) 

Số 41, ngõ 6, đường 800A, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; chất điều hòa sinh trưởng 
cho cây trồng; chế phẩm làm màu mỡ đất. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt động vật có hại. 
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(210) 4-2014-18376 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh, trắng 
(731) Trung tâm Nghiên cứu và Phát 

triển Công nghệ Hóa sinh  (VN)

Số 41, ngõ 6, đường 800A, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; chất điều hòa sinh trưởng 
cho cây trồng; chế phẩm làm màu mỡ đất.  

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2014-18378 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.2; A1.1.25; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và tư 

vấn Hoàng Anh  (VN) 

48 Bis Xuân Thủy, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-18379 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 7.1.24; A7.3.5; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH du lịch và dịch 

vụ Hà Long  (VN) 

Số 45 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ quầy bar; dịch vụ quán café; căng tin; quán ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2014-18380 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH du lịch và dịch 

vụ Hà Long  (VN) 

45 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ. 
 
 

(210) 4-2014-18381 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(731) Đoàn Thành Đồng  (VN) 

35/5 Cách Mạng, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Nĩa, muỗng, dụng cụ gắp đá, dụng cụ khui bia. 
 
 

(210) 4-2014-18382 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) Lê Việt Dũng  (VN) 

60/19 đường Trần Bình Trọng, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2014-18383 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) Lê Việt Dũng  (VN) 

60/19 đường Trần Bình Trọng, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2014-18384 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, xanh lá 

mạ, vàng cam 
(731) Trần Thị Thu Quyên  (VN)

243/24c Phan Đình Phùng, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, nước giải khát, thực phẩm chức năng, thức ăn gia súc, phân 
bón, cây cảnh. 
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(210) 4-2014-18385 (220) 08.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (731) Đoàn Thành Đồng  (VN) 

35/5 Cách Mạng, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Nĩa; muỗng; dao; dụng cụ gấp đá; dụng cụ khui bia.  
 

 
(210) 4-2014-18386 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Song Vân  (VN) 

31 Tân Trang, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18387 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Song Vân  (VN) 

31 Tân Trang, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18388 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Song Vân  (VN) 

31 Tân Trang, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18389 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.11.2; 26.13.25 
(591) Cam 
(731) Công ty TNHH Nagata (Việt 

Nam)  (VN) 

Đường 12, khu chế xuất Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Khuôn ép: khuôn đúc bằng kim loại. 
 

Nhóm 12: Miếng nhựa che nắng xe, chắn bùn xe, cản (trước và sau ) xe, miếng thông hơi 
phía trên máy xe, miếng lót sàn xe, miếng ốp cản xe. 

 

 
(210) 4-2014-18392 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Nhà thuốc Phương Hiền  (VN)

118 An Bình, phường 05, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc tân dược, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-18394 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện gia dụng 

Đức Minh Thuận  (VN) 

172A/30 Lạc Long Quân, phường 10, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút khói; nồi cơm điện; lò nướng; bếp điện từ; bếp hồng ngoại. 

 
 

(210) 4-2014-18396 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Nâu cà phê, trắng, đen 
(731) Tsàn A Sìn  (VN) 

Liên Hiệp, xã Xà Bang, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại. 

 
 

(210) 4-2014-18397 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Tsàn A Sìn   (VN) 

Liên Hiệp, xã Xà Bang, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

 
(511)   Nhãm 30: Ca cao; s«-c«-la. 
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(210) 4-2014-18398 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH dịch vụ mua 

sắm T&T  (VN) 

A27/7 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 10: Đai mát - xa. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; xuất nhập khẩu và mua bán đai mát - xa. 
 
 

(210) 4-2014-18399 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.4.6; A25.3.11; A26.11.12; 
26.2.1 

(591) Trắng, đen, nâu, vàng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Duy Bình  (VN)

B4/26I ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-18400 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nova Medica  

(VN) 

27/15 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-18401 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí   (VN) 

36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-18402 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí   (VN) 

36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-18403 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng, đen, trắng 

(731) MR. CHANG MIN HSIU  (CN) 

4F, No.39 Yi-Tong st., Zhongshan dist., 
Taipei city 104, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; khóa bằng kim 

loại cho xe cộ; khóa móc; cái chặn cừa bằng kim loại; khóa bằng kim loại cho ngăn kéo.   
 

Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; đầu mũi khoan (bộ phận của máy 
móc); khoan cầm tay chạy điện; vòng bi (bộ phận của máy móc); lưỡi cưa (bộ phận của 

máy); máy bơm.   
 

Nhóm 08: Mũi khoan (dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan (thao tác thủ công); khung của 

cưa tay;  súng phun sơn (thao tác thủ công bằng tay); kéo cắt cây; tua vít; dụng cụ vặn ốc, 

vít (dụng cụ cầm tay). 
 

Nhóm 09: Khóa điện; máy bơm cứu hỏa; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác 

(vật nối điện); thước (dụng cụ đo); thiết bị đo chỉ mực. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bản lề bằng kim loại, khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện, khóa 

bằng kim loại cho xe cộ, khóa móc, cái chặn cửa bằng kim loại, khóa bằng kim loại cho 
ngăn kéo, dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công, đầu mũi khoan (bộ phận của máy 

móc), khoan cầm tay chạy điện, vòng bi (bộ phận của máy móc), lưỡi cưa (bộ phận của 

máy), mũi khoan (dụng cụ cầm tay), dụng cụ khoan (thao tác thủ công), khung của cưa 
tay, súng phun sơn (thao tác thủ công bằng tay), kéo cắt cây, tua vít, dụng cụ vặn ốc, vít 

(dụng cụ cầm tay), khóa điện tử, máy bơm, thiết bị phòng tắm như: vòi sen, bồn tắm, bồn 

cầu.  
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(210) 4-2014-18404 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ASTRAZENECA AB  (CH) 
151 85 Sodert·lje, Sweden  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
 

 
(210) 4-2014-18405 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) ASTRAZENCA AB   (CH) 
151 85 Sodert·lje, Sweden 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 
 

 
(210) 4-2014-18406 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) ASTRAZENCA AB   (CH) 
151 85 Sodert·lje, Sweden  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 
 

 
(210) 4-2014-18407 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm. 
(731) Công Ty TNHH Javi   (VN) 

Lô LE6-02, đường số 2, KCN Xuyên ¸, 
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy em bé, băng vệ sinh phụ nữ.  
 

 
(210) 4-2014-18408 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) OSTERBERG SERVICE & TRADING 

A/S   (DM) 
Rynkebyvej 243, DK-5350 Rynkeby, 
Denmark  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Kem (sản phẩm sữa); kem sữa béo; mứt ướt; thạch cho thực phẩm; mứt cam 
nhão; sữa; sản phẩm sữa.  

 

Nhóm 32: Chế phẩm để làm nước uống có ga; chế phẩm để làm đồ uống; tinh dầu để làm 
đồ uống; nước ép trái cây; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho 
mục đích y tế); đồ uống từ nước ép trái cây không chứa cồn.  

 

 
(210) 4-2014-18409 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Điền  

(VN) 

Lô MB 1.4, khu công nghiệp Đức Hoà 1- 
Hạnh Phúc, xã Đức Hoà Đông, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng. 

 

 
(210) 4-2014-18410 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Điền  

(VN) 

Lô MB 1-4, khu công nghiệp Đức Hòa 1- 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 

 
(210) 4-2014-18411 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thanh Điền  

(VN) 

Lô MB 1-4, khu công nghiệp Đức Hòa 1- 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2014-18412 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Điền  

(VN) 

Lô MB 1-4, khu công nghiệp Đức Hòa 1- 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2014-18413 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Điền  

(VN) 

Lô MB 1-4, khu công nghiệp Đức Hòa 1- 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 

 
(210) 4-2014-18414 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thanh Điền  

(VN) 

Lô MB 1-4, khu công nghiệp Đức Hòa 1- 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2014-18415 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Điền  

(VN) 

Lô MB 1-4, khu công nghiệp Đức Hòa 1- 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 

 
(210) 4-2014-18416 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Thanh Điền  

(VN) 

Lô MB 1-4, khu công nghiệp Đức Hòa 1- 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2014-18417 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

và thương mại Thuận Phát  

(VN) 

Số 80, tập thể A Nhà máy In Bưu Điện, 
xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào và 

phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; cổng và phụ kiện cổng bằng kim loại (dùng trong xây 
dựng).  

 

 
(210) 4-2014-18418 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Tiến Phong   (VN) 

Thôn La Xá, xã Thanh Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; van vòi hoa sen; vòi xịt (thiết bị vệ sinh).  
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(210) 4-2014-18419 (220) 08.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.13.25 

(731) MR. SUTHIDEJ THAKOLSRI   (TH) 
Bio Consumer Co., Ltd., 55 Bio House 
6th Floor, Soi Prompong, Sukhumvit 
Road, North Klongton, Wattana, 
Bangkok 10110, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 
thả; kem làm trắng da; muối tắm (không dùng cho mục đích y tế); chất chống đổ mồ hôi 
(sản phẩm vệ sinh thân thể); hương liệu [tinh dầu]; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; bộ mỹ 
phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; nước thơm cô-lô-nhơ; chất khử mùi dùng cho cá nhân; son 
môi; dầu oải hương; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn trang điểm; chế phẩm trang 
điểm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; nước hoa; chất pha chế chứa thảo mộc dầu 
thơm; nước thơm; dầu hoa hồng; chế phẩm để vệ sinh thân thể; gel xoa bóp không dùng 
cho mục đích y tế (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mỹ phẩm làm từ thảo mộc; nước thơm 
dùng sau khi cạo râu; xà phòng chống đổ mồ hôi; chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; chế phẩm để giặt; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm để ngâm ướt, nhúng ướt, 
thấm ướt khi giặt; sáp để giặt là; hồ bột để giặt là; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh 
răng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm để giặt khô; chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc; nước sơn móng; kem đánh 
bóng; sáp đánh bóng; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm cạo râu; chế phẩm làm bóng giày; 
chất làm mềm vải [dùng để giặt]; dầu làm bóng móng; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa. 

 

 
(210) 4-2014-18420 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.7.20 
(591) Đỏ, cam, trắng. 
(731) WILSON CABLES PRIVATE LIMITED  

(SG) 
142 Gul Circle, Jurong Industrial Estate, 
Singapore 629602  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây cáp điện nhiều sợi.  
 

 
(210) 4-2014-18423 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Gấm  (VN) 

ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò viên; cá viên; chả cá, chả mực; giò lụa; chả lụa.  
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(210) 4-2014-18425 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) CX TECHNOLOGY CORPORATION  
(TW) 
8F., No. 4, Sec. 1, Zhongxiao W. Road, 
Taipei City 10041, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vành loa cho máy tăng âm; loa; loa âm thanh nổi; loa âm thanh nổi trên xe cộ; 
loa cho tivi; loa cho máy vi tính. 

 

Nhóm 12: Bộ phận của xe đạp, cụ thể là khung xe đạp, xe đẩy bằng tay; xe tải chở hàng, 
bộ phận của xe cộ, cụ thể là, cơ cấu ghép nối cho xe cộ, pít-tông cho xe cộ, vòng găng pít-
tông cho xe cộ. 

 

Nhóm 40: Xử lý kim loại; dịch vụ rèn; mạ kim loại; dịch vụ mài mòn; đánh bóng bằng 
cách mài; mạ điện.  

 

 
(210) 4-2014-18426 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) MERRIMACK RIVER PRECISION 

INDUSTRIAL CORPORATION  (TW) 
8F., No. 4, Sec. 1, Zhongxiao W. Road, 
Taipei City 10041, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Bộ phận của xe đạp, cụ thể là khung xe đạp; xe đẩy bằng tay; xe tải chở hàng; 
bộ phận của xe cộ, cụ thể là, cơ cấu ghép nối cho xe cộ, pít-tông cho xe cộ, bộ giảm xóc 
cho xe cộ. 

 

Nhóm 20: Mắc áo; đồ đạc; móc treo quần áo, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp của 
đồ đạc, không bằng kim loại; khóa, trừ khóa điện, không bằng kim loại; giá đỡ [đồ đạc].  

 

Nhóm 26: Khóa cài [phụ kiện của trang phục]; khóa cài của thắt lưng; khuy bấm cho quần 
áo; khóa kéo; khóa cài giày; khuy bấm. 

 

 
(210) 4-2014-18427 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) MERRIMACK RIVER PRECISION 

INDUSTRIAL CORPORATION  (TW) 
8F., No. 4, Sec. 1, Zhongxiao W. Road, 
Taipei City 10041, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Bộ phận của xe đạp, cụ thể là khung xe đạp; xe đẩy bằng tay; xe tải chở hàng; 
bộ phận của xe cộ, cụ thể là, cơ cấu ghép nối cho xe cộ, pít-tông cho xe cộ, bộ giảm xóc 
cho xe cộ. 
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Nhóm 20: Mắc áo; đồ đạc; móc treo quần áo, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp của 
đồ đạc, không bằng kim loại; khóa, trừ khóa điện, không bằng kim loại; giá đỡ [đồ đạc].  

 

Nhóm 26: Khóa cài [phụ kiện của trang phục]; khóa cài của thắt lưng; khuy bấm cho quần 
áo; khóa kéo; khóa cài giày; khuy bấm. 

 
 

(210) 4-2014-18428 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25 
(591) Hồng, xanh lam. 
(731) Nguyễn Văn Khánh  (VN)

Phòng 1304, CT14A2 khu cao tầng Nam 
Thăng Long, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; USB. 
 

(210) 4-2014-18429 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 17.2.1; 24.9.1; 3.7.17 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ làm đẹp Thảo Tây  (VN) 

324-326 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; đào tạo thực hành; giảng dạy; đào tạo 
lại nghề; sản xuất chương trình truyền hình và truyền thanh; dàn dựng các chương trình 
phát thanh và truyền hình. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ viện tóc, dịch vụ 
cắt sửa móng tay. 

 

 
(210) 4-2014-18430 (220) 08.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 17.2.1; 24.9.1; 3.7.14 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ làm đẹp Thảo Tây  (VN) 

324-326 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1357 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm làm đẹp; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng. 
 

Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; dụng cụ uốn lông mi; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân 
[dùng điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; nhíp nhổ lông, tóc; bộ dụng 
cụ cắt sửa, móng tay; kẹp móng; kéo. 

 

Nhóm 16: Tạp chí [định kỳ]; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ. 
 

Nhóm 18: Túi xách; ba lô; va li, ví; cặp sách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây thắt lưng (dùng với trang phục); tất. 
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: nước hoa, nước thơm (mỹ phẩm), dầu thơm, mỹ 
phẩm như son, phấn trang điểm, kem dưỡng da, kem trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt, 
dầu gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy thơm, dụng cụ làm tóc, dụng cụ 
làm móng, trang điểm, tóc giả, chất kết dính để dính tóc giả, chất kết dính để dính lông 
mi giả, chất kết dính để dính móng giả, hóa chất làm tóc; quảng cáo; đại lý quảng cáo; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; tổ chức sự kiện 
nhằm mục đích quảng cáo; quảng cáo bằng truyền hình; phát hành các tài liệu quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Tư vấn về đầu tư bất động sản; môi giới bất động sản; định giá tài sản; sàn giao 
dịch bất động sản; quản lý bất động sản; kinh doanh bất động sản. 

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế đồ họa; dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (spa-resort); dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-18431 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, vàng. 
(731) Công ty cổ phần máy công cụ 

và phụ tùng VINA  (VN) 

1060 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng của máy móc. 
 

 
(210) 4-2014-18432 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Việt An Phú  (VN) 

Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm dùng cho lông mi; nước hoa; phấn trang 
điểm; dầu gội đầu. 
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem làm trắng da, mỹ phẩm dùng cho lông mi, nước hoa, 
phấn trang điểm, dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2014-18433 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.24; 26.13.25 
(591) Đỏ, da cam, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nội thất An 

Phát  (VN) 

Số 77, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Nội thất gia đình thuộc nhóm 20 như: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất cao cấp sử dụng chất liệu bằng da, vải, gỗ và kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-18434 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 2.9.14; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh da trời, xám. 
(731) Vũ Văn Bằng  (VN) 

Xóm 12, xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  

 

 
(210) 4-2014-18435 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; 10.5.25; 26.13.25 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, trắng, kem, hồng 

tím. 
(731) Công ty cổ phần Truyền 

thông Báo Văn Nghệ  (VN) 

17 Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức các cuộc thi (giáo dục 

hoặc giải trí); sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ dàn dựng buổi 
biểu diễn; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục). 
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(210) 4-2014-18436 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12 

(591) Xanh, vàng, đỏ, da cam, đen. 

(731) Công ty cổ phần Đồng Nhân 

Đường Việt Nam  (VN) 

Số 36/99/110 phố Định Công Hạ, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-18437 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.7; A3.7.24; A1.1.5; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, vàng. 

(731) Công ty TNHH dệt may Nam Đô  

(VN) 

Số 7H, tập thể Dệt, phố Ao Sen, phường 
Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 24: Khăn bông (không dùng cho mục đích y tế) bao gồm: khăn rửa mặt; khăn tắm; 

khăn lau (bằng vải); khăn dùng cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2014-18438 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 3.7.7; A3.7.24; A1.1.5; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(731) Công ty TNHH dệt may Nam Đô  

(VN) 

Số 7H, tập thể Dệt, phố Ao Sen, phường 

Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bông (không dùng cho mục đích y tế) bao gồm: khăn rửa mặt; khăn tắm; 

khăn lau (bằng vải); khăn dùng cho trẻ em. 
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(210) 4-2014-18439 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.7; 26.13.25; A25.3.3 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as NISSAN 
MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; môi giới thuê mua; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ rút 
tiền; dịch vụ thông tin tài chính; dịch vụ tài chính; phát hành thẻ tín dụng; đánh giá xe « 
tô đã sử dụng; bảo hiểm xe có động cơ; cung cấp dịch vụ bảo đảm toàn diện cho xe có 
động cơ và các bộ phận của chúng; dịch vụ bảo hiểm bảo đảm mở rộng; dịch vụ mua lại 
các khoản nợ; cho vay theo bảo lãnh; cho vay [tài chính]; thuê mua tài chính ô tô. 

 
 

(210) 4-2014-18440 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Phan Kiều  

(VN) 

19 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quầy rượu (quán bar). 
 

 
(210) 4-2014-18441 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ - du 

lịch Việt Sun  (VN) 

240 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 
 

 
(210) 4-2014-18443 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.6; 26.4.9; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Luxury 

Standard  (VN) 

Lầu 6, tòa nhà Master Building, số 41-43 
Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vải địa kỹ thuật không dệt dùng trong xây dựng; trần nhà không bằng kim loại; 
giấy xây dựng; kính xây dựng; gỗ lát sàn; lớp ốp không bằng kim loại cho các công trình 
xây dựng. 
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(210) 4-2014-18444 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A1.1.3; 1.5.1; 3.7.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đại Đồng 

Tiến  (VN) 

216 Tân Thành, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế; giường; tủ; hộp bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo. 
 

Nhóm 21: Hộp nhựa; ca nhựa; bình đựng đá bằng nhựa (không dùng điện); đồ chứa đựng 
dùng cho gia dụng và nhà bếp (không làm bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2014-18445 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phẩn liên doanh

Việt Đức  (VN) 

8/7Y Nguyễn Thi Sóc, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2014-18446 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
duợc phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18447 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

duợc phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế. 
 

 
(210) 4-2014-18448 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 4.3.3 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Trường Thọ   (VN) 

12/6 Phạm Văn Sáng, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2014-18449 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; A25.1.10; 

2.1.1; A2.1.23; 2.3.1; A2.3.23; 2.5.1; 

A2.5.23 

(591) Trắng, đỏ, đen, vàng. 

(731) Công ty TNHH G B Q   (VN)

Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh 

Lâm Đồng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Khu du lịch sinh thái (nhằm mục đích vui chơi giải trí). 
 

 
(210) 4-2014-18450 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Dinh   (VN)

685/52/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 10: Máy mát-xa. 
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(210) 4-2014-18451 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) OROBIANCO S.R.L.   (IT) 

Via Schiapparelli 10 - 21013 
GALLARATE (Varese)- Italy  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: «; da, thô hoặc bán thành phẩm; túi hành lý, túi có gắn bánh xe; cặp tài liệu; 
túi xách đồ đựng tài liệu; túi đựng tài liệu, cặp da đựng tài liệu; hòm có thể mang đi du 
lịch; va li, túi du lịch, túi xách đựng mỹ phẩm (rỗng), túi xách đựng đồ vệ sinh (rỗng); ví 
đựng đồ trang điểm (rỗng); ba lô; túi đựng đồ dùng khi mua sắm; túi xách tay có hai quai, 
cặp học sinh, túi đựng đồ khi ra biển, túi xách tay, túi xách tay dùng cho những cuộc đi 
chơi ngắn, túi xách tay loại nhỏ dùng trên máy bay, túi vải buộc dây để mang đồ trang bị 
cắm trại; ví, ví cầm tay có thể đeo, ví cầm tay đựng tiền xu, túi đeo ngang hông, túi vải để 
đi du lịch; túi lưới dùng để đi mua hàng, túi dệt dùng khi đi mua sắm; túi vải buộc dây để 
mang đồ đi cắm trại có gắn bánh xe và va li có gắn bánh xe; túi đựng đồ tập thể hình đa 
năng; túi đựng đồ thể thao đa năng; túi đeo vai đựng đồ tập thể thao, hộp đựng thẻ tín 
dụng; vật trang trí bằng da dùng cho đồ đạc, dây buộc bằng da, bộ lông thú, gậy chống 
khi đi bộ, yên cương.  

 
 

(210) 4-2014-18452 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(731) LME CO., LTD.  (TH) 

No. 1026/1-2 Watchannai Alley, 
Ratchadaphisek Road, Bangphongphang, 
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi đựng, dây đeo vai làm bằng da.  
 

Nhóm 25: áo bờ lu; áo phông; áo sơ mi; áo sơ mi giả bò; quần áo mùa đông; áo khoác; 
quần soóc; quần dài; quần bò (jeans); bộ com lê; giày; thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2014-18453 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) LME CO., LTD.   (TH) 
No. 1026/1-2 Watchannai Alley, 
Ratchadaphisek Road, Bangphongphang, 
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi đựng, dây đeo vai làm bằng da.  
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(210) 4-2014-18454 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Đặng Gia   (VN) 

Số 352, đường Nguyễn Văn Cừ, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Nắp thùng xe bán tải và phương tiện giao thông trên bộ.  
 
 

(210) 4-2014-18455 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH tư vấn thương 

mại dịch vụ am5   (VN) 

Số 17, ngõ 55 Vân Hồ 2, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, thương mại; nghiên cứu thị trường và thăm 
dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (trừ 
phim quảng cáo); dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ giải trí. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính; cài đặt phần mềm; tư vấn và thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính.  

 
 

(210) 4-2014-18456 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 7.1.24; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH H-T   (VN) 

25 ngõ Hàng Bột, phố Tôn Đức Thắng, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn led dùng để chiếu sáng.  
 
 

(210) 4-2014-18457 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 15.7.1; 2.3.1; 20.7.1; 3.13.1; 
A2.3.23; 2.5.1 

(731) Công ty TNHH truyền thông 

giải trí Kim Tượng  (VN) 

163/11A Dạ Nam, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm; đại lý phát hành sách, báo (có nội 
dung được phép lưu hành); dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị; tổ chức giới 
thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2014-18458 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) INTEL CORPORATION   (US) 
2200 Mission College Boulevard Santa 
Clara California 95052-8119, U.S.A  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh; dịch vụ an ninh bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cá nhân 
và xã hội được thực hiện bởi người khác để đáp ứng nhu cầu của cá nhân; dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ giám sát các hệ thống an ninh; dịch vụ an ninh cho các sự 
kiện cộng đồng; dịch vụ an ninh cho các tòa nhà; dịch vụ đánh giá rủi ro an ninh; dịch vụ 
mở khóa an toàn; dịch vụ kiểm tra an ninh cho người khác; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
an ninh; dịch vụ giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ an ninh, an toàn, 
cứu hộ và cưỡng chế; dịch vụ thông quan an ninh để làm thẻ nhận diện. 

 
 

(210) 4-2014-18459 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) FREMANTLEMEDIA LIMITED   (GB) 
1 Stephen Street, London W1T 1AL, 
United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí dưới dạng chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí qua đài 
phát thanh; dịch vụ giải trí thông qua các chương trình truyền hình cáp, chương trình 
truyền hình vệ tinh và chương trình truyền hình internet; dịch vụ tổ chức, trình diễn và sản 
xuất chương trình biểu diễn, các buổi biểu diễn trực tiếp và các sự kiện có sự tham gia của 
khán giả.  

 

 
(210) 4-2014-18460 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 7.3.1; 7.3.2 
(731) FREMANTLEMEDIA LIMITED   (GB) 

1 Stephen Street, London W1T 1AL, 
United Kingdom 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí dưới dạng chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí qua đài 
phát thanh; dịch vụ giải trí thông qua các chương trình truyền hình cáp, chương trình 
truyền hình vệ tinh và chương trình truyền hình internet; dịch vụ tổ chức, trình diễn và sản 
xuất chương trình biểu diễn, các buổi biểu diễn trực tiếp và các sự kiện có sự tham gia của 
khán giả. 
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(210) 4-2014-18461 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 

Long   (VN) 

Lô 2A, khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18462 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt   (VN) 

644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống được liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-18463 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt   (VN) 

644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống được liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-18464 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hóa dược 

Việt Nam   (VN) 

273 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18465 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18466 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc   (VN) 

Số 11, đường công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18467 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc    (VN) 

Số 11, đường công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18468 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18469 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-18470 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18471 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18472 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1370 

(210) 4-2014-18473 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ANDA Việt Nam   (VN) 

62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18474 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI   (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18475 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18476 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh hòa bình, xanh ngọc, ghi, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18477 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH chăm sóc Poly  

(VN) 

1256-1258 Võ Văn Kiệt, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18478 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần khí đốt Gia 

Phát  (VN) 

Lô D13+ D14 cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gas, thiết bị phụ tùng gas, khí đốt hóa lỏng, bếp gas và phụ tùng thay 

thế. 
 

Nhóm 39: Chiết nạp gas, chiết nạp khí, chiết nạp nhiên liệu. 
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(210) 4-2014-18479 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.5.1; 26.1.2; 25.1.25; 25.7.25; 
5.9.19 

(591) Nâu đỏ, cam, đỏ cam, vàng tươi, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Thị 

Thúy Liễu  (VN) 

544/5 A, tổ 28, Tây Khánh 5, phường 
Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Nước mắm chay từ đậu nành; nước tương; tương hạt đậu nành. 
 

(210) 4-2014-18480 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phúc 

Toàn  (VN) 

13/36, quốc lộ 91, ấp Bình Chánh, xã 
Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu, dầu nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng. 
 

 
(210) 4-2014-18482 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Bình  (VN)

131, tổ 3, ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 29: Pa tê, giò (chả lụa), nem chua làm từ thịt. 
 

 
(210) 4-2014-18483 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Đông 

Dương  (VN) 

Số 50 Hàng Chuối, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch, lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, vận tải hành khách, đại lý vé 
máy bay. 
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(210) 4-2014-18484 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Redsun  (VN) 

Số 34-36 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp, máy biến thế. 
 

 
(210) 4-2014-18485 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Redsun   (VN) 

Số 34-36 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp, máy biến thế. 
 

 
(210) 4-2014-18486 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.1.3; A5.1.16; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH trầm hương 

Hoàng Giang  (VN) 

145 Lê Minh Công, KP 8, phường Phước 
Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ trầm hương, đồ gỗ mỹ thuật bằng gỗ trầm hương. 
 

 
(210) 4-2014-18487 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.1.3; A5.1.16; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH trầm hương 

Hoàng Giang   (VN) 

145 Lê Minh Công, KP 8, phường Phước 
Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Nhang trầm hương, tinh dầu trầm hương, bột gỗ trầm hương dùng để chiết suất 
tinh dầu, bột gỗ trầm hương có tác dụng làm thơm.  

 

Nhóm 31: Gỗ cây trầm hương, gỗ thô, gỗ chưa xẻ, vỏ bào gỗ dùng để sản xuất bột gỗ; cây 
giống con.  

 

 
(210) 4-2014-18488 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá, cam. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Quỳnh Chi  (VN) 

Số 172 Triệu Việt Vương, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Quán giải khát, quán trà sữa, quán cà phê, quán ăn nhanh, quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2014-18489 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Nga  (VN) 

249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ống bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-18490 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12; A1.1.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Trung Kỳ  

(VN) 

9F, đường 5D, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1375 

(210) 4-2014-18491 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.11.2; A26.11.12; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bất động sản Bảo Cường  (VN) 

Tổ 6, ấp 3, Bầu Sen, xã Phú Thạnh, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách.  

 

 
(210) 4-2014-18492 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A5.1.12; A5.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Thị ánh  

(VN) 

104 đường Công Lý, khu phố I, thị trấn 
Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến 
Tre 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 29: Nem, chả, lạp xưởng.  
 

Nhóm 35: Mua bán nem, chả, lạp xưởng.  
 

 
(210) 4-2014-18493 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; A26.11.12; 3.11.1; A3.11.24 
(591) Đen, đỏ. 
(731) NPO HONG KONG WAKYOKAI 

LIMITED  (HK) 
36th Floor, Tower 2, The Gateway, 25 
Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, 
Hong Kong 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thông tin về thương mại; dịch vụ điều tra thương mại; dịch vụ nghiên 

cứu thị trường; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ thư ký.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục nhằm cung cấp các khóa đào 
tạo; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị.  
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(210) 4-2014-18495 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Minh (VN)

Số 69, ấp Long Thới, xã Long thành 
Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)  Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz.  
 
 

(210) 4-2014-18496 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.11; A5.3.15 
(731) NHO MOON SOO  (KR) 

Hillstate 109-604 12Nogyang-ro, 62 beon-
gil, Ui jeongbu-si Gyeonggi-do, Korea 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi lưới dùng để mua sắm; túi mua hàng; ba lô; túi đựng các vật dụng cá nhân; 
ba lô cỡ lớn làm bằng vải dù; ví bỏ túi. 

 

Nhóm 35: Mua bán: túi bằng vải dù, túi vải không dệt bảo vệ môi trường, túi lưới dùng để 
mua sắm, túi mua hàng, túi đeo vai học sinh, túi đựng các vật dụng cá nhân, ba lô cỡ lớn 
làm bằng vải dù, ví bỏ túi, túi giữ nhiệt. 

 

 
(210) 4-2014-18497 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH điện công 

nghiệp Duy Tân  (VN) 

29 đường 29, phường 12, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí); hộp đèn 
chiếu sáng (máng đèn), bóng đèn, chóa đèn (chụp đèn).  

 

 
(210) 4-2014-18498 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Hai Kim 

Phương  (VN) 

102/62 Bình Long, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép.  
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(210) 4-2014-18499 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(731) Công ty TNHH may Hai Kim 

Phương  (VN) 

102/62 Bình Long, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-18500 (220) 11.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.5.2; 2.5.3; A2.5.23; 5.9.3 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH Cát Tiên  (VN)

Số 165, khóm 5, khu 7, thị trấn Tân Phú, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phụng) rang, mít sấy, chuối sấy, xoài sấy, hạt điều rang, đậu nành rang.  
 

 
(210) 4-2014-18501 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.20 
(591) Xanh lá, đỏ. 
(731) Bùi Quang Tạo  (VN) 

149 Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội 
Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 03: Kem rửa tay; nước lau sàn; nước rửa xe.  
 

Nhóm 35: Mua bán kem rửa tay, nước lau sàn nhà, nước rửa xe, chất chống gỉ, hóa chất 
tẩy rửa dùng cho công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2014-18502 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 

nhập khẩu HABICO  (VN) 

212/58 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 09: Máy quay phim, máy ghi hình (camera quan sát); thiết bi báo cháy; thiết bị báo 
trộm; thiết bị chống trộm (bằng điện); chuông cửa (bằng điện); máy chấm công.  

 

 
(210) 4-2014-18505 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Đức Toàn   (VN) 

Số 43, phố Trần Xuân Soạn, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; ví cầm tay cho phụ nữ.  
 

Nhóm 25: Cà vạt; quần áo; dép; khăn quàng cổ; váy; giày.  
 

Nhóm 26: Hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng; đường viền thêu [đồ thêu]; đồ thêu để 
trang trí.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh bán các sản phẩm: túi xách tay, ví tiền, ví cầm tay cho phụ nữ, cà 
vạt, quần áo, dép, khăn quàng cổ, váy, giày, hàng thêu thùa để trang trí, hàng thêu thùa để 
trang hoàng, đường viền thêu [đồ thêu], đồ thêu để trang trí.  

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2014-18506 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ răng (không 
dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ lưỡi ([không phải là 
dụng cụ dùng để cạo lưỡi thuộc nhóm 10], không dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ 
dùng để làm sạch và bảo vệ lợi (không dùng cho mục đích y tế); tăm, hộp đựng bàn chải 
đánh răng và hộp đựng tăm, không làm bằng kim loại quý; tơ sợi dùng cho răng (không 
dùng cho mục đích y tế), dụng cụ (vật dụng) dùng cho nhà vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2014-18507 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Thái Phong  (VN) 

95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-18508 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED  
(IN) 
3rd & 4th Floor, Vasantha Chambers, Fateh
Maidan Road, Basheerbagh Hyderabad, 
500 004 Andhra Pradesh, India.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Vắc-xin dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2014-18509 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Nguyễn Đình Bổn  (VN) 

Thôn Mỹ Lam, xã Phú Mỹ, huyện Phú 
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in Ink (printing); hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao 
chụp; mực in dạng nhão.  

 
 

(210) 4-2014-18510 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Cao Su An Cố  (VN) 

ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện 
Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 12: Vỏ xe (lốp xe); ruột xe (săm xe) các loại.  
 

 
(210) 4-2014-18511 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Hoa 

Linh (VN)   (VN) 

B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế; trà 
thảo dược dùng cho mục đích y tế; khăn vệ sinh.  
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Nhóm 30: Trà (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở trà; ca cao; cà phê; 
bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước 
(đồ uống).  

 
 

(210) 4-2014-18512 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEGA LIFE (VN)   (VN) 

Liền kề 75C2, khu đô thị Đại Kim Định 
Công, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-18513 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CVI (VN)   (VN) 

Phòng 303, nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-18514 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.5.1; 26.13.25 
(731) ARIX CO., LTD.   (JP) 

4-5-4, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn liên quan đến nghệ thuật, nghề thủ công, thể 
thao hoặc kiển thức phổ thông; sẳp xếp, tồ chức và tiến hành hội thảo; dịch vụ huấn luyện 
động vật; cung cấp xuất bản phầm điện tử; dịch vụ thư viện tham khảo văn học và tài liệu 
lưu trữ; triển lãm nghệ thuật; dich vụ công viên công cộng; xuất bản sách; lập kế hoạch 
hoặc sắp xếp các buổi chiếu phim rạp, các buổi biếu diễn, trình diễn kịch hoặc các buổi 
biểu diễn âm nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp, đạo diễn hoặc trình diễn kịch, 
biểu diễn trong buổi biểu diễn âm nhạc; sản xuất chương trình truyền thanh hoặc truyền 
hình; sản xuất phim video trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể thao; vận 
hành thiết bị hình ảnh hoặc thiết bị âm thanh để sản xuất chương trình truyền thanh hoặc 
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truyền hình; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức, quản lý 
hoặc sắp xếp hoạt động giải trí; cung cấp dịch vụ phòng thu âm hoặc ghi hình; cung cấp 
trang thiết bị thể thao; cung cấp trang thiết bị giải trí; cung cấp trang thiết bị điện ảnh, cho 
buổi biểu diễn, trình diễn kịch, âm nhạc hoặc giáo dục đào tạo; cho thuê máy móc và thiết 
bị điện ảnh; cho thuê nhạc cụ; cho thuê thiết bị thể thao; cho thuê máy thu hình; cho thuê 
máy thu thanh; cho thuê sách; cho thuê các bản ghi âm hoặc băng từ đã ghi âm; cho thuê 
băng từ đã ghi hình; cho thuê máy và thiết bị chơi trò chơi tự động hoặc vận hành bằng 
đồng xu; cho thuê máy và thiết bị trò chơi video sử dụng đồng xu; cho thuê tranh vẽ và tác 
phẩm thư pháp; nhiếp ảnh; dich vụ phiên dịch ngôn ngữ; dịch thuật; cho thuê máy ảnh; 
cho thuê máy và dụng cụ quang học.  

 

 
(210) 4-2014-18515 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(731) TADEUSZ OGRODNIK TROPICAL  (PL) 

Wolnosci 69 41-500 Chorzãw Poland  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm và chế phẩm vệ sinh, tẩy uế, điều trị và thú y dùng cho bể thủy sinh, 
bể nuôi bò sát củng như dùng trong chăn nuôi động vật, gồm thú cảnh và động vật nuôi 
trong nhà, và dùng trong trồng trọt; chế phẩm và sản phẩm diệt nấm, diệt khuẩn, làm 
trung hoà, tẩy uế dùng cho bể thủy sinh, bể nuôi bò sát, cũng như dùng trong chăn nuôi 
động vật và trồng trọt; chế phẩm và sản phẩm tái tạo, nuôi dưõng, điều trị dùng cho bể 
thủy sinh và bể nuôi bò sát, trong đó các chế phẩm có chứa vitamin A và/hoặc vôi và/hoặc 
sắt và/hoặc muối khoáng với nitơ và phospho; chế phẩm thú y chứa vitamin dùng cho cá, 
chim, động vật bò sát, động vật lưỡng cư và chó, mèo và các động vật nuôi nhỏ khác; chất 
phụ gia chứa vitamin dùng cho thức ăn gia súc; thức ăn cho động vật gồm chế phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để tẩy uế dùng cho bể nuôi bò sát; chất 
diệt khuẩn dùng cho động vật nuôi trong nhà, trong đó bao gồm bể thủy sinh, bể nuôi cá, 
chó, mèo và các động vật nuôi nhỏ khác.  

 

Nhóm 31: Sản phẩm và chế phẩm dùng cho chăn nuôi cá, chim, động vật bò sát, động vật 
lưỡng cư, chó, mèo và các động vật nuôi nhỏ khác, đặc biệt là động vật cảnh; thức ăn cho 
động vật dưới dạng mảnh, dạng hạt nhỏ, dạng ép, dạng viên, dạng hạt và dạng hỗn hợp; 
thức ăn tự nhiên được làm khô lạnh và sấy khô dùng cho động vật; thức ăn cho động vật 
chứa chế phẩm dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế; xương có thế ăn và các sản 
phẩm có thể ăn được dùng để nhai và gặm nhấm cho chó và mèo; ổ nằm, ổ nằm lót sỏi; 
cát dùng cho động vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2014-18518 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; A23.3.15; 25.7.20 
(591) Trắng, vàng, đen. 
(731) Trương Võ Tuấn  (VN) 

215 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy ảnh, máy 
quay phim, máy điện thoại di động, máy điện thoại để bàn, dây cáp truyền hình, dây cáp 
mạng máy tính, tai nghe dùng cho máy tính, điện thoại di động, loa, ốp lưng điện thoại di 
động, bao da điện thoại di động, ba lô, túi xách, cặp sách, sách, ô tô, xe máy, xe đạp; đại 
lý ký gửi các hàng hóa nêu trên; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể: lập danh mục sản 
phẩm, đặt hàng, tư vấn quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị trường, phân phối hàng hóa, 
trung gian phân phối hàng hóa và tư vấn kinh doanh hiệu quả; sàn giao dịch hàng hóa 
(môi giới thương mại và quảng cáo với mục đích tiêu thụ hàng hóa) (không bao gồm bất 
động sản).  

 

 
(210) 4-2014-18519 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.15; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Chi Nhánh Công Ty TNHH Phú 

Thuận  (VN) 

125/83 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; kiềng bếp; dụng cụ nấu nướng dùng 
điện; tủ lạnh; lò (không sử dụng trong phòng thí nghiệm).  

 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2014-18523 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.1; 26.1.1; 21.3.1 
(591) Vàng, đỏ, hồng. 
(731) DKT INTERNATIONAL   (US) 

1701 K Street, NW, Suite 900, 
Washington DC 20006, U.S.A.  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai; chất diệt tinh trùng; hóa chất chống thụ thai; chế phẩm hóa 
học để chẩn đoán mang thai; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng sau khi 
sinh; vitamin cho phụ nữ mang thai; khoáng chất cho phụ nữ có thai; thuốc tiêm tránh 
thai; thuốc tránh thai khẩn cấp; viên thuốc đặt vào âm đạo phụ nữ để cho tan ra (nhằm 
tránh thai hoặc chữa bệnh lây nhiễm); miếng dán tránh thai có chứa thuốc; chế phẩm hóa 
học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người.  

 

Nhóm 10: Dụng cụ tránh thai, không hóa chất; bao cao su; que thử thai; thiết bị tính kỳ 
rụng trứng cho mục đích y tế; dụng cụ nhắc nhở uống thuốc cho mục đích y tế; miếng bọt 
tránh thai; vòng âm đạo để ngăn ngừa mang thai; que cấy tranh thai; thiết bị tránh thai đặt 
trong tử cung (IUD); thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị 
xét nghiệm cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18524 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Lê Thị ánh  (DE) 

Berliner Str.252, 63067 Offenbach, 
Germany  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  
 

Nhóm 09: Bộ lưu điện (nguồn cung cấp điện liên tục); thiết bị báo động; máy quay phim; 
thiết bị báo hiệu chống trộm.  

 

 
(210) 4-2014-18525 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Đa Lộc  (VN)

Số 134 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; bia.  
 

Nhóm 33: Rượu và đồ uống chứa cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2014-18526 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Đa Lộc  (VN)

Số 134 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; bia. 
 

Nhóm 33: Rượu và đồ uống chứa cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2014-18527 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.21; 26.13.25 
(591) Đỏ, tím, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH phát triển sản 

xuất và thương mại Hà Phát (VN)

Xóm Trong, xã Uy Nỗ, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Bột giặt; chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ); dung dịch cọ rửa nhà vệ sinh, bệ xí 
(toilet); xà phòng; nước rửa chén; nước lau sàn. 

 
 

(210) 4-2014-18528 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Bùi Văn Trung  (VN) 

Số 48/144 An Dương Vương, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2014-18529 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, vàng cam. 
(731) Bạch Tuấn Anh  (VN) 

Số 30 Yên Phúc, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
bảo dưỡng phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê máy 
chủ đặt web; cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử. 

 

 
(210) 4-2014-18530 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển thương mại Khai Minh  

(VN) 

Số 80/4/8 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 
 

(210) 4-2014-18531 (220) 11.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH giải pháp công 

nghệ S FACTORS  (VN) 

Số 19/39A Trần Bình Trọng, phường 05, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 09: Hệ thống giữ xe thông minh; máy giữ xe tự động; hệ thống kiểm soát ra vào 

thông minh; giải pháp quản lý bãi xe thông minh; công nghệ quản lý bãi xe thông minh; 

hệ thống quản lý bãi xe. 
 

 
(210) 4-2014-18532 (220) 12.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 26.1.1; A11.3.2; 5.7.1; 15.7.9; A11.3.6

(731) Bùi Chính Hưng  (VN) 

Số 34 phố Triệu Việt Vương, phường Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê đã rang; cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê pha sẵn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn nhanh; quán bar. 
 

 
(210) 4-2014-18533 (220) 12.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Tonkin  (VN) 

P 507, nhà C3 Làng Quốc tế Thăng 

Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa và các sản phẩm 

làm từ sữa.  
 

 
(210) 4-2014-18534 (220) 12.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Tonkin  (VN) 

P 507, nhà C3 Làng Quốc tế Thăng 

Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa và các sản phẩm 

làm từ sữa.  
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(210) 4-2014-18535 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A2.1.23; A2.1.24; A2.3.23; 
A2.3.24; A2.5.23; A2.5.24; 2.7.23; 
A26.11.12; A26.3.6; 26.13.25 

(591) Xanh, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư giáo dục Ngân Hiệp  

(VN) 

10 đường số 22, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

 

 
(210) 4-2014-18536 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.11.1; 1.5.1; 5.1.3; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen. 
(731) Công ty TNHH HOMEPRO  (VN)

325/28/28 Bạch Đằng, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp ba bánh; xe scutơ (Scooters); xe đẩy trẻ em. 
 

Nhóm 19: Bê tông (nhẹ); gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen xây 
dựng không bằng kim loại; nhà tiền chế [bộ lắp ghép]. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi; giường cho búp bê; nhà của búp bê; búp bê; quần áo cho búp bê; 
phòng ở của búp bê. 

 

 
(210) 4-2014-18537 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; A2.1.23; A2.1.24; A2.3.23; 
A2.3.24; A2.5.23; A2.5.24; 2.7.23; 
25.1.6; 9.1.10; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, xanh, cam, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư giáo dục Ngân Hiệp  

(VN) 

10 đường số 22, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục bậc mầm non.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1387 

(210) 4-2014-18538 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

gia dụng Đông á  (VN) 

Số 19A ngõ 253 phố Thuý Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị: máy sinh khí Ozon. 
 

(210) 4-2014-18543 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tân á  (VN) 

Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn tường; sơn trang trí; chế phẩm màu; véc ni; chế phẩm nhuộm. 
 

Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inốc; bể chứa nước bằng inốc; ống dẫn nước bằng kim 
loại; van của ống dẫn nước bằng kim loại; vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; thiết 
bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt 
nóng); bình đun nước nóng chạy điện; thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi nước; vòi hoa sen; bộ 
sen vòi tắm; vòi xịt rửa; bồn tắm; buồng tắm đựng (thiết bị vệ sinh); phụ kiện bồn tắm; 
thiết bị dùng cho bồn tắm; chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước); bồn 
cầu (thiết bị vệ sinh); nắp bồn cầu bằng nhựa; nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự 
làm sạch; két nước của bồn cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu); chậu vệ sinh có 
vòi nước để rửa cho phụ nữ; âu tiểu nam. 

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng (vật liệu xây dựng). 

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; bồn chứa không bằng kim loại; gương soi; giá để 
gương; giá rửa mặt (đồ đạc); giá kệ phòng tắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm sơn, 
sơn tường, sơn trang trí, chế phẩm màu, véc ni, chế phẩm nhuộm, bồn chứa nước bằng 
inox, bể chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước bằng 
kim loại, vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị 
lọc nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời 
(sưởi ấm, đốt nóng), bình đun nước nóng chạy điện, thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi nước, 
vòi hoa sen, bộ sen vòi tắm, vòi xịt rửa, bồn tắm, buồng tắm đứng (thiết bị vệ sinh), phụ 
kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để 
chứa nước), bồn cầu (thiết bị vệ sinh), nắp bồn cầu bằng nhựa, nắp ngồi cho bồn cầu vệ 
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sinh có thiết bị tự làm sạch, két nước của bồn cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu), 
chậu vệ sinh có vòi nước để rửa cho phụ nữ, âu tiểu nam, ống nhựa cứng chịu nhiệt và các 
phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng, bồn chứa nước 
bằng nhựa, bồn chứa không bằng kim loại, gương soi, giá để gương, giá rửa mặt (đồ đạc), 
giá kệ phòng tắm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm sơn, sơn tường, sơn 
trang trí, thuốc màu, véc ni, thuốc nhuộm, bồn chứa nước bằng inốc, bể chứa nước bằng 
inốc, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước bằng kim loại, vòng đệm của van 
ống dẫn nước bằng kim loại, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc nước, thiết bị đun nóng 
nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), bình đun 
nước nóng chạy điện, thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi nước, vòi hoa sen, bộ sen vòi tắm, vòi 
xịt rửa, bồn tắm, buồng tắm đứng (thiết bị vệ sinh), phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho 
bồn tắm, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), bồn cầu (thiết bị vệ 
sinh), nắp bồn cầu bằng nhựa, nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch, két 
nước của bồn cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu), chậu vệ sinh có vòi nước để rửa 
cho phụ nữ, âu tiểu nam, ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng 
như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng, bồn chứa nước bằng nhựa, bồn chứa không 
bằng kim loại, gương soi, giá để gương, giá rửa mặt (đồ đạc), giá kệ phòng tắm; xúc tiến 
thương mại. 

 
 

(210) 4-2014-18544 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.21 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tân á  (VN) 

Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn tường; sơn trang trí; chế phẩm màu; véc ni; chế phẩm nhuộm. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bột bả tường; bột trét tường; bột bả chống 
thấm; vật liệu chống thấm cho công trình xây dựng (vật liệu phi kim loại). 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm sơn, 
sơn tường, sơn trang trí, chế phẩm màu, véc ní, chế phẩm nhuộm, bột bả tường, bột trét 
tường, bột bả chống thấm, vật liệu chống thấm cho công trình xây dựng (vật liệu phi kim 
loại); dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm sơn, sơn tường, sơn trang trí, chế 
phẩm màu, véc ni, chế phẩm nhuộm, bột bả tường, bột trét tường, bột bả chống thấm, vật 
liệu chống thấm cho công trình xây dựng (vật liệu phi kim loại); xúc tiến thương mại. 

 
 

(210) 4-2014-18545 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tân á  (VN) 

Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện.  
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Nhóm 11: Máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; thiết 
bị vệ sinh cụ thể là: vòi nước; vòi hoa sen; bộ sen vòi tắm; vòi xịt rửa; bồn tắm; buồng tắm 
đứng (thiết bị vệ sinh); phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; chậu rửa mặt (thiết 
bị vệ sinh, không dùng để chứa nước); bồn cầu (thiết bị vệ sinh); nắp bồn cầu bằng nhựa; 
nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch; két nước của bồn cầu vệ sinh (két xả 
nước làm sạch bồn cầu); chậu vệ sinh có vòi nước để rửa cho phụ nữ; âu tiểu nam. 

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng (vật liệu xây dựng). 

 

Nhóm 20: Gương soi; phụ kiện gương phòng tắm; giá để gương; giá rửa mặt (đồ đạc); giá 
kệ phòng tắm; tủ đựng đồ trong phòng tắm (đồ gỗ nội thất). 

 

Nhóm 21: Bộ phụ kiện bằng inốc bao gồm giá treo khăn tắm; thanh vắt khăn mặt; khay 
đựng xà phỏng; giá để đựng cốc đánh răng; giá để đựng giấy vệ sinh.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 
bơm, máy bơm nước chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 
trong gia đình, thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi nước, vòi hoa sen, bộ sen vòi tắm, vòi xịt rửa, 
bồn tắm, buồng tăm đứng (thiết bị vệ sinh), phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm, 
chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), bồn cầu (thiết bị vệ sinh), nắp 
bồn cầu bằng nhựa, nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch, két nước của bồn 
cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu), chậu vệ sinh có vòi nước để rửa cho phụ nữ, 
âu tiểu nam, ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng, gương soi, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa 
mặt (đồ đạc), giá kệ phòng tắm, tủ đựng đồ trong phòng tắm (đồ gỗ nội thất), giá treo 
khăn tắm, thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, giá để đựng cốc đánh răng, giá để 
đựng giấy vệ sinh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm máy máy bơm, máy 
bơm nước chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia 
đình, thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi nước, vòi hoa sen, bộ sen vòi tắm, vòi xịt rửa, bồn tắm, 
buồng tắm đứng (thiết bị vệ sinh), phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm, chậu rửa 
mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), bồn cầu (thiết bị vệ sinh), nắp bồn cầu 
bằng nhựa, nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch, két nước của bồn cầu vệ 
sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu), chậu vệ sinh có vòi nước để rửa cho phụ nữ, âu tiểu 
nam, ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối 
ống bằng nhựa cứng, gương soi, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa mặt (đồ 
đạc), giá kệ phòng tắm, tủ đựng đồ trong phòng tắm (đồ gỗ nội thất), giá treo khăn tắm, 
thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, giá để đựng cốc đánh răng, giá để đựng giấy vệ 
sinh; xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2014-18546 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tân á  (VN) 

Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 
(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện. 
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 
đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 
bình đun nước nóng chạy điên; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm thiết bị 
đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 
bình đun nước nóng chạy điện; xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2014-18547 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tân á  (VN) 

Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inốc; bể chứa nước bằng inốc; ống dẫn nước bằng kim 
loại; van của ống dẫn nước bằng kim loại; vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện.  
 

Nhóm 11: Máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; chậu 
rửa bát bằng inox; chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước); bồn cầu 
(thiết bị vệ sinh); nắp bồn cầu bằng nhựa; nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm 
sạch; két nước của bồn cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu); chậu vệ sinh có vòi 
nước để rửa cho phụ nữ; âu tiểu nam. 

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng (vật liệu xây dựng). 

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; bồn chứa không bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm bồn 
chứa nước bằng inox, bể chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống 
dẫn nước bằng kim loại, vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, máy bơm, máy 
bơm nước chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia 
đình, chậu rửa bát bằng inox, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), 
bồn cầu (thiết bị vệ sinh), nắp bồn cầu bằng nhựa, nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị 
tự làm sạch, két nước của bồn cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu), chậu vệ sinh có 
vòi nước để rửa cho phụ nữ, âu tiểu nam, ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của 
ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng, bồn chứa nước bằng nhựa, bồn 
chứa không bằng kim loại; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm bồn chứa nước 
bằng inox, bể chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước 
bằng kim loại, vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, máy bơm, máy bơm nước 
chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình, chậu 
rửa bát bằng inox, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), bồn cầu 
(thiết bị vệ sinh), nắp bồn cầu bằng nhựa, nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm 
sạch, két nước của bồn cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu), chậu vệ sinh có vòi 
nước để rửa cho phụ nữ, âu tiểu nam, ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống 
nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng, bồn chứa nước bằng nhựa, bồn 
chứa không bằng kim loại; xúc tiến thương mại. 
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(210) 4-2014-18548 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.3.1; 5.5.4; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tân á  (VN) 

Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 
(sưởi ấm, đốt nóng). 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 
đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng 
mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2014-18549 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 5.3.11; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tân á  (VN) 

Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; thiết 
bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt 
nóng); thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi nước; vòi hoa sen; bộ sen vòi tắm; vòi xịt rửa; bồn 
tắm; buồng tắm đứng (thiết bị vệ sinh); phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; chậu 
rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước); bồn cầu (thiết bị vệ sinh); nắp bồn 
cầu bằng nhựa; nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch; két nước của bồn cầu 
vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu); chậu vệ sinh có vòi nước để rửa cho phụ nữ; âu 
tiểu nam. 

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối; 
đầu nối ống bằng nhựa cứng (vật liệu xây dựng). 

 

Nhóm 20: Gương soi; phụ kiện gương phòng tắm; giá để gương; giá rửa mặt (đồ đạc); giá 
kệ phòng tắm; tủ đựng đồ trong phòng tắm (đồ gỗ nội thất). 

 

Nhóm 21: Bộ phụ kiện bằng inốc bao gồm giá treo khăn tắm; thanh vắt khăn mặt; khay 
đựng xà phòng; giá để đựng cốc đánh răng; giá để đựng giấy vệ sinh. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 
bơm, máy bơm nước chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 
trong gia đình, thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi nước, vòi hoa sen, bộ sen vòi tắm, vòi xịt rửa, 
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bồn tắm, buồng tắm đứng (thiết bị vệ sinh), phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm, 
chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), bồn cầu (thiết bị vệ sinh), nắp 
bồn cầu bằng nhựa, nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch, két nước của bồn 
cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu), chậu vệ sinh có vòi nước để rửa cho phụ nữ, 
âu tiểu nam, ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng, gương soi, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa 
mặt (đồ đạc), giá kệ phòng tắm, tủ đựng đồ trong phòng tắm (đồ gỗ nội thất), giá treo 
khăn tắm, thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, giá để đựng cốc đánh răng, giá để 
đựng giấy vệ sinh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm máy máy bơm, máy 
bơm nước chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia 
đình, thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi nước, vòi hoa sen, bộ sen vòi tắm, vòi xịt rửa, bồn tắm, 
buồng tắm đứng (thiết bị vệ sinh), phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm, chậu rửa 
mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), bồn cầu (thiết bị vệ sinh), nắp bồn cầu 
bằng nhựa, nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch, két nước của bồn cầu vệ 
sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu), chậu vệ sinh có vòi nước để rửa cho phụ nữ, âu tiểu 
nam, ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối 
ống bằng nhựa cứng, gương soi, phụ kiện gượng phòng tắm, giá để gương, giá rửa mặt (đồ 
đạc), giá kệ phòng tắm, tủ đựng đồ trong phòng tắm (đồ gỗ nội thất), giá treo khăn tắm, 
thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, giá để đựng cốc đánh răng, giá để đựng giấy vệ 
sinh; xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2014-18550 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 5.3.11; A5.3.13; 
26.1.6 

(591) Xanh, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tân á  (VN) 

Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện.  
 

Nhóm 11: Máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; chậu 
rửa bát bằng inox; chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), bồn cầu 
(thiết bị vệ sinh); nắp bồn cầu bằng nhựa; nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm 
sạch; két nước của bồn cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu); chậu vệ sinh có vòi 
nước để rửa cho phụ nữ; âu tiểu nam.  

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 
bơm, máy bơm nước chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 
trong gia đình, chậu rửa bát bằng inox, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng đệ chứa 
nước), bồn cầu (thiết bị vệ sinh), nắp bồn cầu bằng nhựa, nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có 
thiết bị tự làm sạch, két nước của bồn cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bồn cầu), chậu vệ 
sinh có vòi nước để rửa cho phụ nữ, âu tiểu nam, ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ 
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kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ các sản phẩm bao gồm máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, 
thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình, chậu rửa bát bằng inox, chậu rửa mặt 
(thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước), bồn cầu (thiết bị vệ sinh), nắp bồn cầu bằng 
nhựa, nắp ngồi cho bồn cầu vệ sinh có thiết bị tự làm sạch, két nước của bồn cầu vệ sinh 
(két xả nước làm sạch bồn cầu), chậu vệ sinh có vòi nước để rửa cho phụ nứ, âu tiểu nam, 
ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống 
bằng nhựa cứng; xúc tiến thương mại.  

 

 
(210) 4-2014-18551 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A18.1.19; 18.1.23 
(731) Công ty TNHH Bkav Online  

(VN) 

P401 tầng 4 toà nhà HH1, khu đô thị 
Yên Hòa, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh trực tuyến bán buôn và bán lẻ, thiết bị điện tử bao gồm ti 
vi, đầu đĩa DVD, tai nghe, máy nghe nhạc, máy ảnh, máy quay phim, phụ kiện máy ảnh, 
phụ kiện máy quay phim, đồ gia dụng bao gồm các loại bếp, chảo, nồi, dao, nạo, hộp 
đựng, bát đĩa cốc chén, đồ điện gia dụng bao gồm má xay & máy ép trái cây, nồi cơm 
điện, nối áp suất điện, ấm siêu tốc, bếp điện, bếp từ, bếp ga, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh, 
máy giặt, quạt, máy lạnh, máy nước nóng, bàn ủi, máy may, máy hút bụi, thực phẩm bao 
gồm các loại phụ gia, bánh kẹo, ngũ cốc đồ khô, thực phẩm ăn liền, văn phòng phẩm, 
thiết bị văn phòng, máy tính để bàn, máy tính xách tay, phụ kiện máy tính, máy in và mực 
in, thiết bị mạng, máy scan, máy chiếu, phần mềm, dụng cụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 
bao gồm dụng cụ tạo kiểu tóc, dụng cụ tẩy lông, chăm sóc răng miệng, trang điểm, chăm 
sóc mặt, máy mát-xa, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, quà tặng cho bé 
bao gồm tã, dụng cụ vệ sinh, đồ dùng bú sữa và ăn dặm, ghế tắm, quần áo trẻ sơ sinh, đồ 
chơi giáo dục, quần áo trẻ em, balô, túi xách, dụng cụ và trang phục thể thao bao gồm 
bóng đá, bơi lội, thể hình, yoga, cầu lông, bóng bàn, patin, golf, bóng chuyền, cờ, đồ 
trang trí, quà tặng, sách báo, tạp chí các loại, quần áo thời trang, trang sức, phụ kiện, đồ 
nội thất. 

 

 
(210) 4-2014-18552 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.11.2; A26.11.12; 9.1.11; 
9.1.24 

(591) Bạc, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trịnh Vĩnh Khang  (VN) 

333C Lương Định Của, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại da giả. 
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(210) 4-2014-18554 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.5; A1.1.5; 5.13.4 
(591) Vàng, đỏ, xanh đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ Đại Phong  (VN) 

25 đường Thích Minh Nguyệt, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ, vệ sĩ cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2014-18555 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 14.5.1; 3.7.1; 3.7.11; 24.1.5; 5.13.4; 
A1.1.2; 1.3.1 

(591) Vàng, đen, đỏ, xanh da trời, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Hoàng Vương Gia  (VN) 

156 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ, vệ sĩ cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2014-18556 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.6; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Hạt dẻ, đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH ASTAIR  (VN)

71D/29 đường 59, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại ca cao, sôcôla, kẹo mút, sữa và các sản phẩm từ sữa, các sản 

phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.  
 

 
(210) 4-2014-18557 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh chè Kỳ Đồng  

(VN) 

153/7 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống.  
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(210) 4-2014-18558 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Đỏ yên chi, trắng, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn 

Quảng  (VN) 

38/26 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2014-18559 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.24 
(591) Vàng, xanh lam, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Liên Hưng Phát  (VN) 

Số 44 đường Tạo Lực 7, phường Phú Tân,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị vệ sinh, bột trét, sơn, gạch men, ngói lợp, xi măng.  
 

 
(210) 4-2014-18560 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh da trời, xám. 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - xây dựng Quang 

Thuận  (VN) 

A8/15B đường Mã Lò, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại dây cáp điện, dây nguồn, dây tín hiệu - điều khiển, dây dẫn điện. 
 
 

(210) 4-2014-18561 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH kính Hoàng 

Thịnh  (VN) 

754/9/25 đường Tân Kỳ Tân Quý, khu 
phố 14, phường Bình Hưng Hòa, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại kính dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2014-18562 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(591) trắng, nâu. 

(731) Cao Tuấn Anh  (VN) 

100/1 Trần Hưng Đạo, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua, kêfia (đồ uống từ sữa), kêfia (đồ uống chế từ nước sữa lên men). 

 

Nhóm 30: Cà phê nhân tạo, cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ sở cà phê, hương 

liệu cà phê, đồ uống cà phê có sữa. 

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống khai vị, không có cồn; nước 

ép trái cây; nước quả ép; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, đồ uống từ nước 

quả ép không có cồn; nước chanh; nước quả (đồ uống), nước giải khát bằng trái cây (đồ 

uống). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn nhà trọ), nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà 

phê, dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2014-18563 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 5.1.3; A5.1.16; A5.1.5 

(591) Xanh dương đậm. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Trọng Điểm  (VN) 

Số 15, ngách 4, ngõ 47, đường Nguyên 

Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); 

định giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các 

chuyến đi; tham quan du lịch; vận chuyển hành khách.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du 

lịch; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2014-18564 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.1.1; 26.1.2; 4.3.3; 

17.2.1; 26.3.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Vàng bạc đá 

quý Hạ Long  (VN) 

Số 65 tổ 1 khu 2 phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn bằng vàng, bạc, đá quý. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vàng, bạc, đá quí. 

 

Nhóm 40: Gia công chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-18565 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Tuấn Ngọc Nhi  

(VN) 

Số 519F, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; kính xây dựng; nhựa mica dùng trong xây 
dựng.  

 

 
(210) 4-2014-18567 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 5.13.4 

(591) Xanh lá cây, vàng. 

(731) Công ty TNHH Dung Sơn Phát  

(VN) 

B2.1 - Lô 39 khu dân cư An Cư II mở 

rộng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ đặt chỗ khách sạn; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống: dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2014-18568 (220) 12.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.4; 26.13.25 

(731) Vũ Văn Khương   (VN) 

Khu 2, phường Long Thuỷ, thị xã Phước 
Long, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-18569 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.1.2; 3.9.1; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Xám, xanh dương, xanh nước biển, đỏ, 

trắng, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

kinh doanh nước mắm, nước 

tương, tương hột Thịnh 

Hương  (VN) 

Số 66/5 khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

 
(210) 4-2014-18570 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; 3.9.1; 26.1.1; 
A26.11.12; 26.13.25 

(591) Nâu, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

kinh doanh nước mắm, nước 

tương, tương hột Thịnh 

Hương   (VN) 

Số 66/5 khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện 
Long Hồ, Vĩnh Long   

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

 
(210) 4-2014-18571 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ADMIX INTERNATIONAL, L.L.C.  (US)
1503 East, 6th Avenue, Mesa AZ 85204, 
United States of America  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; phụ gia (thuộc về vật liệu xây dựng phi kim 
loại) được sử dụng cùng với vật liệu xây dựng, vữa trát, vữa lỏng, bê tông, vật liệu và sản 
phẩm gốc xi măng; phụ gia và hỗn hợp vôi tổng hợp (thuộc về vật liệu xây dựng phi kim 
loại).  

 

 
(210) 4-2014-18572 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; 26.13.25 
(731) ADMIX INTERNATIONAL, L.L.C.  

(US) 
1503 East, 6th Avenue, Mesa AZ 85204, 
United States of America  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; phụ gia (thuộc về vật liệu xây dựng phi kim 

loại) được sử dụng cùng với vật liệu xây dựng, vữa trát, vữa lỏng, bê tông, vật liệu và sản 
phẩm gốc xi măng; phụ gia và hỗn hợp vôi tổng hợp (thuộc về vật liệu xây dựng phi kim 
loại).  

 

 
(210) 4-2014-18573 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, hồng. 
(731) Lê Thị Ngọc ánh  (VN) 

62 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lẻ các mặt hàng: đồ chơi trẻ em, quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2014-18574 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TA DA   (VN) 

44A Đinh Công Tráng, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18575 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 

644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-18576 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 

Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18577 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18578 (220) 12.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 19.7.1; A2.5.22; A2.5.24; A2.5.23; 

17.2.1; 26.1.2; A26.11.12; 25.7.25 
(591) Đỏ, đỏ cam, cam, xanh lá cây, trắng, 

đen, tím nhạt, tím sẫm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm thương mại Hoa 

Thái Lan  (VN) 

Khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, nước hoa quả ép, đồ uống có ga.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, 
nước hoa quả ép, đồ ăn được chế biến sẵn, thạch rau câu. 

 
 

(210) 4-2014-18579 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực nghiệp 

Tân Hải Lạng Sơn  (VN) 

Khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng, 
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút [đồ dùng văn phòng]; bút vẽ; bút máy; bút màu [bút sáp]; ngòi bút; thước 
kẻ để vẽ. 

 

 
(210) 4-2014-18580 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Vàng, trắng. 
(731) LASTER TECH CO., LTD.  (TW) 

Building F, No. 4, Minsiang St., Zhonghe 
Dist., New Taipei City 235, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn huỳnh quang; đèn chiếu điểm điện; đèn để sử dụng trong xe có động cơ, 
cụ thể là, đèn pha, đèn soi sương mù, đèn trang trí bên ngoài xe, đèn tín hiệu đỗ xe, đèn 
tín hiệu rẽ, đèn báo bên hông, đèn pha xe tải, đèn pha rọi sáng, đèn đi-ốt phát quang, đèn 
điện và thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2014-18581 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A1.1.3; 24.13.1; 2.7.9; 2.7.23; 
6.1.2; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc  

(VN) 

Số 394, đường Mê Linh, phường Khai 
Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện, dịch vụ y tế tại bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, vật lý trị 
liệu, bệnh xá, nhà nghỉ dưỡng bệnh. 

 
 

(210) 4-2014-18582 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 3.9.16; A3.9.24 
(731) URAI PHANICH CO., LTD  (TH) 

54/1 Soi Sathorn 11, Yak 3, South 
Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120, Thailand  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni các loại. 
 
 

(210) 4-2014-18583 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.25; 26.13.25 
(731) URAI PHANICH CO., LTD  (TH) 

54/1 Soi Sathorn 11, Yak 3, South 
Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120, Thailand  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni các loại. 
 
 

(210) 4-2014-18584 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 3.9.16; A3.9.24; 24.13.1 
(731) URAI PHANICH CO., LTD  (TH) 

54/1 Soi Sathorn 11, Yak 3, South 
Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120, Thailand  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni các loại. 
 

 
(210) 4-2014-18585 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.3; 26.13.25 
(731) JIANGXI YAXING TEXTILE 

INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 
No.999 Gangxi road, Binhaixin district, 
Haimen city, Jiangsu Province, China. 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; stato (bộ phận của máy); búa điện; máy cắt; thiết bị 
bàn, dùng điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công. 

 
 

(210) 4-2014-18586 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; A1.1.5 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) JIANGXI YAXING TEXTILE 

INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 
(Xiang Fu) New Century Industry Zone, 
Gaoan City, Jiangxi Province, China 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 24: Vật liệu dệt; vải co giãn; vải len; vải dệt kim; vải sử dụng trong ngành dệt; chăn.  
 
 

(210) 4-2014-18587 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Ngọc Uy  (VN) 

Số 84, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tắm (không chứa dược chất). 
 

Nhóm 30: Trà. 
 
 

(210) 4-2014-18588 (220) 12.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.1; 5.3.20; A1.1.5; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngọc Uy  (VN) 

Số 84, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1404 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tắm (không chứa dược chất). 
 

Nhóm 30: Trà. 
 
 

(210) 4-2014-18589 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH NEOTRADEX  (VN)

Phòng M08, tầng M, Hanoi Hotel, D8 
Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và 
dụng cụ y tế, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-18590 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH NEOTRADEX  

(VN) 

Phòng M08, tầng M, Hanoi Hotel, D8 
Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và 
dụng cụ y tế, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-18591 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, đen, tím. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Thảo An  (VN) 

Phòng 107, tòa nhà Ecotec số 7 Nam 
Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy đóng bao bì, mua bán quần áo; mua bán vải may quần áo, mua 

bán giấy phế liệu. 
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(210) 4-2014-18592 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Rừng Tây Nguyên  (VN) 

11 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống inox.  
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa. 

 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa. 

 

 
(210) 4-2014-18593 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Rừng Tây Nguyên   (VN) 

11 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống inox.  
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa.  

 

 
(210) 4-2014-18594 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Rừng Tây Nguyên   (VN) 

11 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống inox. 

 

(210) 4-2014-18595 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Rừng Tây Nguyên   (VN) 

11 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa.  
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(210) 4-2014-18596 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED  (IN) 
Plot No. 90, Sector-32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  
 

 
(210) 4-2014-18598 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.21 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

R«bèt  (VN) 

304B Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán và phê. 

 

 
(210) 4-2014-18599 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 2.1.1; 2.1.11; A2.1.23 
(591) Đen, trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

R«bèt   (VN) 

304B Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán và phê. 

 
 

(210) 4-2014-18600 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) SHANGHAI 37WAN NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
8/F, Lantian Chuangye Plaza, 655 
Yinxiang Rd., Jiading District, Shanghai, 
China  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, ghi sẵn; thiết bị dịch 
thuật điện tử bỏ túi; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm trò chơi 
máy tính; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống được; đĩa compắc [nghe- nhìn]; thiết bị nghe 
nhìn dùng cho giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2014-18601 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) SHANGHAI 37WAN NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
8/F, Lantian Chuangye Plaza, 655 Yinxiang
Rd., Jiading District, Shanghai, China  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí qua đài phát thanh; dịch vụ giải trí trên truyền hình; dịch vụ 
giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; thông tin giải trí; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được; cho thuê băng ghi hình.  

 

 
(210) 4-2014-18602 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) SHANGHAI 37WAN NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
8/F, Lantian Chuangye Plaza, 655 Yinxiang 
Rd., Jiading District, Shanghai, China  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, ghi sẵn; thiết bị dịch 
thuật điện tử bỏ túi; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống đượcl; phần mềm trò chơi 
máy tính; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống được; đĩa compắc [nghe- nhìn]; thiết bị nghe 
nhìn dùng cho giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2014-18603 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) SHANGHAI 37WAN NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
8/F, Lantian Chuangye Plaza, 655 Yinxiang
Rd., Jiading District, Shanghai, China 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí qua đài phát thanh; dịch vụ giải trí trên truyền hình; dịch vụ 
giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; thông tin giải trí; dịch vụ cung cấp trò 
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chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được; cho thuê băng ghi hình.  

 

 
(210) 4-2014-18604 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

kỹ thuật cơ điện và thương 

mại Lộc Thành   (VN) 

36 đường số 12, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt thi công hệ thống điện, điện lạnh, lắp đặt thi công hệ thông chống sét, 
chống trộm: lắp đặt thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thi công hệ thống 
cấp thoát nước, lắp đặt thi công hệ thống lò sưởi: điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2014-18605 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 5.9.24; 5.7.24; 8.7.17 
(591) Đỏ, hồng, da cam, vàng, vàng nhạt, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt, đen, đen nhạt, trắng
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hòa Ký  

(VN) 

5C/9A, hương lộ 28, phường Bình Thủy, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột bánh xèo; gạo; mỳ sợi; mứt; kẹo; đồ gia vị. 
 

 
(210) 4-2014-18606 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.4; A1.5.3; 25.1.6 
(591) Đỏ, hồng đậm, hồng nhạt, vàng, da cam, 

xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, nâu, trắng, xanh tím than. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hòa Ký  

(VN) 

5C/9A, hương lộ 28, phường Bình Thủy, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bột bánh xèo; gạo; mỳ sợi; mứt; kẹo; đồ gia vị.  
 
 

(210) 4-2014-18607 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.7.1; A11.3.4; 
26.13.25 

(591) Nâu, xanh dương đen, trắng. 
(731) Cơ sở mua bán cà phê Linh 

Đăng   (VN) 

69/10C, khu vực 2, Cách Mạng Tháng 
Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt (đã sơ chế và bảo quản), cà phê bột.  
 

 
(210) 4-2014-18608 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, cam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng phát triển thương mại 

dịch vụ Vạn Xuân  (VN) 

242 Bàu Cát, phường 11, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược liệu.  
 

Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh; nước mắm.  
 

Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống); nước uống 
đóng chai; nước ép trái cây.  

 

Nhóm 33: Rượu; rượu vang; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thủy hải sản tươi sống, đông lạnh, nước mắm, lương thực, thực phẩm, 
đồ uống các loại, thực phẩm sấy khô, bia, rượu, nước uống có gaz, nước khoáng, thiết bị, 
linh kiện điện tử, viễn thông; mua bán đồ dùng khác cho gia đình như: hàng gốm sứ, thủy 
tinh, đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế, máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy nông nghiệp.  

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; mua bán, cho thuê bất động sản; 
dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ kỹ thuật xây dựng; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường 
sắt, đường bộ; xây dựng công trình công ích.  
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Nhóm 40: Bảo quản thủy hải sản; gia công chế biến thủy hải sản và các sản phẩm từ thủy 
hải sản.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo giáo dục; học viện giáo dục; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ 
giải trí; tổ chức các cuộc thi giáo dục và giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng; dịch vụ ăn uống lưu động do nhà hàng thực hiện; 
cửa hàng ăn uống lưu động; quán ăn nhanh.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bệnh viện; chăm sóc y tế, bệnh xá, thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2014-18609 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) SUN ELECTRIC LIMITED   (HK) 

Unit 1005, 10/F, Prosperous BLDG, 48-
52 Des Voeux Road, Central Hong 
Kong, P.R.C  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy điện; xe máy; xe đạp điện.  

 

 
(210) 4-2014-18610 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) SUN ELECTRIC LIMITED   (HK) 

Unit 1005, 10/F, Prosperous BLDG, 48-
52 Des Voeux Road, Central Hong 
Kong, P.R.C  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy điện; xe máy; xe đạp điện. 

 
 

(210) 4-2014-18611 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SUN ELECTRIC LIMITED   (HK) 
Unit 1005, 10/F, Prosperous BLDG, 48-
52 Des Voeux Road, Central Hong 
Kong, P.R.C  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy điện; xe máy; xe đạp điện. 
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(210) 4-2014-18612 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SUN ELECTRIC LIMITED   (HK) 
Unit 1005, 10/F, Prosperous BLDG, 48-
52 Des Voeux Road, Central Hong 
Kong, P.R.C  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy điện, xe máy; xe đạp điện.  
 
 

(210) 4-2014-18613 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Thành Đạt  (VN) 

LK5-10(19), khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-18614 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Thành Đạt   (VN) 

LK5-10(19), khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-18615 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Thành Đạt   (VN) 

LK5-10(19), khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-18616 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Thành Đạt   (VN) 

LK5-10(19), khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-18617 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Thành Đạt   (VN) 

LK5-10(19), khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-18618 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Thành Đạt  (VN) 

LK5-10(19), khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-18619 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược ánh 

Dương   (VN) 

Số 7, đường Nắn Cải, phường Hoàng Diệu,
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-18621 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Maxcode  (VN) 

Số 27 đường Lê Hồng Phong, khu phố 3, 
phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người 

khác; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê 
máy chủ đặt web; cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử.   

 
 

(210) 4-2014-18625 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 40-2014-0045951 08.07.2014 KR 
(540) 

 

  
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; son môi; bút chì kẻ mắt; phần bôi mi mắt; nước hoa; dầu gội đầu; 
kem đánh răng. 

 
 

(210) 4-2014-18626 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 40-2014-0047478 15.07.2014 KR 
(540) 

  

  
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; son môi; bút chì kẻ mắt; phần bôi mi mắt; nước hoa; dầu gội đầu; 
kem đánh răng. 
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(210) 4-2014-18627 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.13.25; A26.4.6 
(731) LI YI CHEN   (TW) 

No. 5, Aly. 25, Ln. 960, Minzu 1st Rd., 
Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, 
Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đan vợt đánh bóng; máy tiện ren vợt đánh bóng; máy cắm lông vũ dùng 
trong sản xuất quả cầu lông. 

 

 
(210) 4-2014-18628 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.4.6; 26.13.25 
(731) LI YI CHEN   (TW) 

No. 5, Aly. 25, Ln. 960, Minzu 1st Rd., 
Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, 
Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo lót mặc bên trong; 
giầy dép [đồ đi chân]; quần áo thể dục; găng tay [trang phục]; quần đùi; bít tất ngắn cổ; 
áo phông ngắn tay; cổ tay áo [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2014-18630 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ du lịch Bến Thành  (VN)

70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-18631 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Tổng công ty phân bón và 

hóa chất dầu khí - Công ty cổ 

phần  (VN) 

43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
 

 
(210) 4-2014-18632 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Tổng công ty phân bón và 

hóa chất dầu khí - Công ty cổ 

phần   (VN) 

43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 
chất (dùng cho công nghiệp). 

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2014-18633 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Tổng công ty phân bón và 

hóa chất dầu khí - Công ty cổ 

phần   (VN) 

43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 
chất (dùng cho công nghiệp). 

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2014-18634 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Tổng công ty phân bón và 

hóa chất dầu khí - Công ty cổ 

phần  (VN) 

43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2014-18635 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(731) Tổng công ty phân bón và 

hóa chất dầu khí - Công ty cổ 

phần  (VN) 

43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2014-18636 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(731) Tổng công ty phân bón và 

hóa chất dầu khí - Công ty cổ 

phần  (VN) 

43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1417 

(210) 4-2014-18637 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Tổng công ty phân bón và 

hóa chất dầu khí - Công ty cổ 

phần  (VN) 

43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 
chất (dùng cho công nghiệp). 

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 
 

(210) 4-2014-18638 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Tổng công ty phân bón và 

hóa chất dầu khí - Công ty cổ 

phần  (VN) 

43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 
chất (dùng cho công nghiệp). 

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 
 

(210) 4-2014-18639 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Tổng công ty phân bón và 

hóa chất dầu khí - Công ty cổ 

phần  (VN) 

43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 
chất (dùng cho công nghiệp). 
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Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 
 

(210) 4-2014-18640 (220) 12.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.1.1; 11.3.5; 26.1.2 

(591) Vàng, đỏ, nâu, da cam, xanh nước biển, 
xanh lá cây, tím, trắng, đen. 

(731) CERIOTI HOLDING S.A.  (LU) 
23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền, miến ăn liền; mỳ ăn liền vị bò rán; cháo 
ăn liền. 

 

 
(210) 4-2014-18641 (220) 12.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.1.1; 11.3.5; 26.1.2 

(591) Nâu, đỏ, da cam, xanh nước biển, xanh 
lá cây, tím, trắng, đen. 

(731) CERIOTI HOLDING S.A.  (LU) 
23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền, miến ăn liền; mỳ ăn liền vị bò rán; cháo 
ăn liền. 

 

 
(210) 4-2014-18643 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) AUDREY SDN BHD   (MY) 
Lot 10449, Jalan Nenas, Batu 4 1/2, 
Kampung Jawa, 41000 Klang, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, trang phục, cụ thể, quần áo lót phụ nữ (đồ 
vải), áo gen liền quần (định hình cơ thể), trang phục lót liền quần ôm sát cơ thể, yếm, váy 
mặc trong có thiết kế áo ngực, váy ngủ (không liền áo), áo nịt ngực bustiers (loại ngắn 
đến eo), quần đùi hoặc quần lót bó sát, áo nịt ngoài, áo nịt ngực corsets (loại dài đến thắt 
lưng hoặc hông), áo nịt ngực colselets, đồ nịt của phụ nữ, nịt bít tất, quần đùi nịt bụng cho 
phụ nữ, quần áo lót cho phụ nữ, quần áo mặc trong nhà, trang phục dệt kim, áo sơ mi đan, 
áo đan cho phụ nữ, tất cao đến đầu gối, váy ngủ, váy dạ hội, áo dài mặc buổi tối, mũ ngủ, 
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áo ngủ dạng sơ mi, áo choàng ngoài, áo choàng mặc sau khi tắm, váy trong (quần áo lót), 
bít tất ngắn cổ, tất dài/tất cao cổ, quần lót/quần đùi, quần bó ống/quần chẽn, quần áo ngủ, 
quần lót của phụ nữ, váy lót dài của phụ nữ, quần tất của phụ nữ, đồ mặc ngủ, đồ bơi, 
quần áo bơi, quần bơi cho nam, quần mặc trong váy, cà vạt, quần áo bó, quần áo mặc bên 
trong (quần áo lót), quần sóoc của đàn ông (để bơi, đánh quyền anh...), quần áo mặc 
ngoài, quần áo lót, quần áo lót chống mồ hôi, quần áo lót thấm hút mồ hôi (quần áo lót), 
quần đùi, quần lót của đàn ông, áo lót mặc trong áo sơ mi, quần áo mặc trong, quần áo 
mặc trong chống mồ hôi, thắt lưng (trang phục) và dây đeo quần, quần áo đan, quần áo 
cho thể thao và thể dục, tất cả đều trong nhóm 25. 

 

 
(210) 4-2014-18646 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 22.3.1; A22.3.8 
(591) Xanh nước biển, vàng chanh, nâu. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ Chuông Xanh  (VN) 

Số 286/12 đường Tô Hiến Thành, phường
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ hỗ trợ giáo dục. 
 
 

(210) 4-2014-18648 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Nữ Thanh 

Tuyền   (VN) 

39 đường Đông Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 
 

(210) 4-2014-18649 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 
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(210) 4-2014-18650 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy.  

 

 
(210) 4-2014-18651 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.2; 15.1.11; 18.1.21; 
15.1.13 

(591) Trắng, xanh, ghi. 
(731) Công ty TNHH phụ tùng ô tô 

chính hãng ái Sinh  (VN) 

948 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe ô tô, xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2014-18652 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) IPCA LABORATORIES LIMITED   (IN)
48 Kandivli, Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai - 400067, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 

 
(210) 4-2014-18653 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) IPCA LABORATORIES LIMITED   (IN)
48 Kandivli, Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai - 400067, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
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(210) 4-2014-18654 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) IPCA LABORATORIES LIMITED   (IN)
48 Kandivli, Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai - 400067, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 

(210) 4-2014-18655 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 
LTD.   (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và thuốc để điều trị ung thư.  
 
 

(210) 4-2014-18658 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Mắt 

Vàng  (VN) 

55 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh; máy sấy; thiết bị nướng; thiết bị tiệt 
trùng nước.  

 
 

(210) 4-2014-18660 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.5.1; 7.1.24 
(591) Vàng, xanh lá cây, nâu. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ địa 

ốc Hoàng Khang  (VN) 

Số 111 Nguyễn Thị Thập KDC Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Tư vấn thi công xây dựng; xây dựng công trình dân dụng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế 
kết cấu công trình. 
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(210) 4-2014-18661 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 18.1.5; 18.1.23; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH I TOUR VIETNAM  

(VN) 

80 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch, điều hành các chuyến du lịch, dịch vụ đặt chỗ cho 
các chuyến du lịch, dịch vụ vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2014-18663 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Thái Phong  (VN) 

Số 24, đường Lạc Long Quân, thị trấn 
Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-18664 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thể 

Oanh  (VN) 

ấp Tân Bằng, xã Tân Bằng, huyện Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-18665 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trung 

Hiếu  (VN) 

ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
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(210) 4-2014-18666 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Dũng  

(VN) 

Số 220, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện 
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  

 

 
(210) 4-2014-18667 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Top Brands  (VN)

58-60 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trang; sữa rửa mặt; kem mát xa; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm 

chống nắng; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-18668 (220) 12.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(731) PCA IP SERVICES LIMITED   (HK) 

13th Floor, One International Finance 
Centre, 1 Harbour View Street, Central, 
Hong Kong  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; đầu 
tư vốn; quyên góp quĩ từ thiện; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch 
vụ đổi tiền; tư vấn tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thông 
tin về tài chính; quản lý tài chính; bảo đảm tài chính; dịch vụ tài chính; bảo hiểm hỏa 
hoạn; quỹ đầu tư; bảo hiểm y tế; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; cung cấp thông tin 
bảo hiểm; Bảo lãnh phát hành bảo hiểm; Bảo hiểm sinh mạng; Cho vay [tài chính]; Bảo 
hiểm hàng hải; Quỹ tương hỗ; Đại lý bất động sản; Định giá bất động sản; Môi giới chứng 
khoán; Dịch vụ bảng thị giá giao dịch chứng khoán; Môi giới chứng khoán và trái phiếu; 
Uỷ thác quản lý tài chính. 

 
Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; Sản xuất chương trình 

biểu diễn; Sản xuất phim trên băng hình; Tổ chức và điều khiển hội thảo; Tổ chức và điều 

khiển hội thảo [tập huấn]; Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; Dịch vụ giải trí; Sản xuất phim; 

Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; Đánh bạc; Cung cấp xuất bản 

phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; Xuất bản sách; Xuất bản sách và báo điện 
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tử trực tuyến; Xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; Giảng dạy; Giải 

trí trên truyền hình; Đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử] ; Cung cấp dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy liên quan đến quản trị tài chính trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc 

internet; Cung cấp dịch vụ về giáo dục giảng dạy liên quan đến quản trị tài chính bằng 

phương tiện truyền thanh và truyên hình; Cung cấp dịch vụ về giáo dục giảng dạy liên 

quan đến quản trị tài chính bằng phương tiện truyền thông tương tác điện tử và kỹ thuật 

số; Dịch vụ giáo dục cụ thể là cung cấp các khóa hướng dẫn, hội thảo, hội nghị chuyên đề 

cho khách hàng mọi lửa tuổi tại trường mầm non, tiểu học, trung học, cao đẳng và các lớp 

học thành niên; Cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến (không tải xuống được) thông quan 

một trang web về lĩnh vực quản trị tài chính cho trẻ em; Cung cấp xuất bản phẩm trực 

tuyến không tải xuống được dưới dạng văn bản, đồ họa, bài báo về lĩnh vực quản trị tài 

chính cho trẻ em; Xuất bản văn bản, sách, tạp chí và các tài liệu in khác về lĩnh vực quản 

trị tài chính cho trẻ em; Sắp xếp và tổ chức hội thảo và hội nghị chuyên đề cho trẻ em về 

lĩnh vực quản trị tài chính cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2014-18669 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 5.3.11; A5.3.14 

(591) Hồng tím, trắng. 

(731) Nguyễn Trường Sơn  (VN)

Khu phố 13, thị trấn Hùng Sơn, huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán dược phẩm, mua bán thực phẩm chức năng dùng cho mục 

đích y tế, mua bán thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-18670 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 3.7.3; A3.7.24; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, vàng. 

(731) Công ty TNHH SIAM HOLDINGS 

VN  (VN) 

Lô A117 khu công nghiệp Thái Hòa, xã 

Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 22: Lưới đánh cá, dây  thừng bện dùng cho tàu thuyền, dây bện để đan lưới, dây thừng. 

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ đã xe, chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt, sợi. 
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(210) 4-2014-18671 (220) 13.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 24.9.1 

(731) Công ty TNHH Nha Trang Yến  

(VN) 

Số 423 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
 

(210) 4-2014-18672 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 

triển thương mại Nhật Linh  

(VN) 

Số 32, ngõ 1081, đường Hồng Hà, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da. 
 
 

(210) 4-2014-18673 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 17.2.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, tím, xám bạc
(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 

triển thương mại Nhật Linh  

(VN) 

Số 32, ngõ 1081, đường Hồng Hà, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da. 
 
 

(210) 4-2014-18674 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 2.3.1; 5.5.19; 5.3.11; 
A2.3.23 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 

triển thương mại Nhật Linh  

(VN) 

Số 32, ngõ 1081, đường Hồng Hà, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da.  
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(210) 4-2014-18675 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trần Đại Dương  (VN) 

99/18 tổ 14, khu phố 1, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu; dịch vụ cung cấp đồ 
ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện phục vụ tiệc cưới, gặp mặt sinh nhật. 

 
 

(210) 4-2014-18676 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trần Đại Dương   (VN) 

99/18 tổ 14, khu phố 1, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Tổ chức tiệc sinh nhật cho khách hàng (tổ chức nghi lễ); tổ chức tiệc cưới cho 
khách hàng (tổ chức nghi lễ); tổ chức tiệc gặp mặt cho khách hàng (tổ chức nghi lễ). 

 
 

(210) 4-2014-18677 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH đầu tư giáo dục 

- du học - du lịch á Châu  (VN) 

224/39/43 đường số 8, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; tư vấn giáo dục; tư vấn du học; dịch thuật; đào tạo nghề. 
 

(210) 4-2014-18678 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A3.9.4; A3.9.24 
(591) Xanh nước biển, vàng nhẫn. 
(731) Công ty TNHH thủy sản Kim 

Ngư  (VN) 

173A/14 Lê Hồng Phong, phường Cam 
Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

 

(511)   Nhóm 29: Cá khô, mực khô, thủy hải sản đông lạnh.  
 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1427 

(210) 4-2014-18679 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 3.7.10; 3.7.21; A3.7.24 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH yến sào Đại Yến  

(VN) 

Số 60, khu 4, ấp Chiến Thắng, xã Bảo 
Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
 
 

(210) 4-2014-18681 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.2; 7.1.24; A25.7.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hà Thành  (VN) 

Số 99 đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám (giấy ráp); vật liệu mài mòn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy nhám, dụng cụ phun sơn, đá mài, mỏ lết, đá cắt, kìm.  
 

 
(210) 4-2014-18682 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A3.4.5; A3.4.24 
(591) Nâu, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH GFS Việt Nam  (VN)

Khu phố Bình Phước B, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, kệ, ghế trường kỷ (sofas). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu đồ nội thất như: giường, bàn, ghế, tủ, các loại lương thực, 
thực phẩm như: gạo và các loại hạt. 

 
 

(210) 4-2014-18683 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.7.20 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thời trang Ha 

Lo  (VN) 

43/7 Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc nhuộm. 
 

Nhóm 25: Hàng dệt may như: quần áo, tất (vớ), giày dép. 
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(210) 4-2014-18684 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lam. 
(731) Công ty TNHH Entire 

Coupling  (VN) 

Lô C1-8, 9, khu công nghiệp Đại Đăng, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 06: Đầu nối ống bằng kim loại, các chi tiết nối bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Đầu nối ống (hộ phận của máy móc); van (bộ phận của máy móc).  
 

Nhóm 17: Đầu nối ống phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-18685 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Hùng Chi  (VN) 

195/2A Hậu Giang, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước khoáng, nước suối.  
 

 
(210) 4-2014-18686 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 24.13.1 
(591) Đỏ, xanh lam, xám. 
(731) Công ty TNHH trang thiết bị -

dụng cụ y khoa Tân Mai 

Thành  (VN) 

377 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế như: giường có kết cấu đặc biệt dùng cho mục đích y 
tế; băng ca di động; chậu rửa dùng cho mục đích y tế; hộp đựng và tủ đựng thích hợp cho 
dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18688 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SUFAT Việt Nam  

(VN) 

KCN Phố Nối A, xã Nghĩa Hiệp, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện. 
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(210) 4-2014-18689 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 

Hải  (VN) 

51 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Hoa giấy, ống thổi hoa giấy (ống phụt hoa giấy) [đồ chơi dùng trong bữa tiệc 
hoặc lễ hội]. 

 

 
(210) 4-2014-18690 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh tím, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển thương mại dịch vụ 

Nguyệt Minh  (VN) 

Số nhà 54 ngõ 178 Cổ Nhuế, phường Cổ 
Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm: gạo, rau củ quả, trứng gia cầm. 
 

 
(210) 4-2014-18691 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.3.23; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, vàng đỏ, xanh lá cây. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất sản phẩm cao su Long 

Thành  (VN) 

84/24C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Dây bằng cao su; vòng bằng cao su; nút bằng cao su; vật liêu nhồi bằng cao su 
hoặc chất dẻo; cao su tổng hợp. 

 

 
(210) 4-2014-18694 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

UBICOM  (VN) 

Tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 19: Thanh nhựa định hình dùng trong xây dựng (phào, chỉ, nẹp bằng nhựa dùng 

trong xây dựng).  

 

Nhóm 20: Khung tranh. 

 

Nhóm 35: Mua bán khung tranh, phào chỉ nẹp bằng nhựa dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2014-18696 (220) 13.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A26.11.12; A1.1.5; 

1.7.6 

(731) DSG INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã dùng một lần không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; quần tã dùng một lần 

không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; miếng đệm lót cho người lớn không tự kiềm chế; 

miếng đệm lót bên dưới cho người không tự kiềm chế; quần co dãn cho người không tự 

kiềm chế; quần thấm hút được dùng cho người không tự kiềm chế; quần vệ sinh; tã dùng 

một lần không bằng vải dệt; quần tã dùng một lần không bằng vải dệt; khăn giấy ướt tẩm 

nước thơm dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-18697 (220) 13.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 26.1.1; A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23

(731) DSG INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã dùng một lần không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; quần tã dùng một lần 

không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; miếng đệm lót cho người lớn không tự kiềm chế; 

miếng đệm lót bên dưới cho người không tự kiềm chế; quần co dãn cho người không tự 

kiềm chế; quần thấm hút được dùng cho người không tự kiềm chế; quần vệ sinh; tã dùng 

một lần không bằng vải dệt; quần tã dùng một lần không bằng vải dệt; khăn giấy ướt tẩm 

nước thơm dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-18698 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ và tích hợp giải 

pháp Việt Nam  (VN) 

Số 76 Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm máy tính và linh 

kiện máy tính. 
 

 
(210) 4-2014-18700 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vân Thuận Phát   (VN) 

Thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, huyện 
Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lúa, gạo.  

 

 
(210) 4-2014-18701 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và đầu tư Đông Nam 

Việt   (VN) 

Số 322D, đường Âu Cơ, phường Nhật 
Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bột sắn cho thực phẩm; bột sắn hột; tinh bột sắn; bột nở.  

 

 
(210) 4-2014-18702 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 

Sao Vàng  (VN) 

41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 

dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón.  
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(210) 4-2014-18703 (220) 13.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (731) Phạm Kim Long  (VN) 

Y9 Bis đường Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông nam dược; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 41: Trung tâm huấn luyện thể dục dưỡng sinh; câu lạc bộ sức khỏe.  
 
 

(210) 4-2014-18704 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.2; 2.5.20; A24.17.12; 24.17.10 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh dương, 

vàng, đỏ, cam, trắng, tím, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất nhập

khẩu Hoàng Kim Thịnh   (VN) 

120/5 Lũy Bán Bích, Tân Thới Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ráy tai.  
 
 

(210) 4-2014-18705 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.2; 2.5.20; A24.17.12; 24.17.10; 
22.1.10; A1.1.25; A5.11.11; A26.11.12 

(591) Xanh lá mạ, xanh ngọc, vàng, đỏ, cam, 
trắng, tím, xám. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất nhập 

khẩu Hoàng Kim Thịnh   (VN) 

120/5 Lũy Bán Bích, Tân Thới Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ráy tai. 
 
 

(210) 4-2014-18706 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TKN Việt Nam  

(VN) 

Số 52 tổ 15, Thủ Lệ, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2014-18707 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Phong Cách  (VN) 

32 đường số 3, KDC Him Lam, khu phố 
8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Một số sản phẩm thời trang nữ: áo; váy; đầm, quần. (ngoại trừ quần áo lót nữ).  
 

 
(210) 4-2014-18708 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.11.2; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh dương, vàng cam, ghi, trắng. 
(731) Công ty TNHH Beauty Link 

Việt Nam  (VN) 

Tầng 21 Capital Tower, 109 Trần Hưng 
Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ: đồ dùng gia đình như nước hoa, 
mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, sách, báo, tạp chí, đồ nội thất như giường tủ, bàn ghế, đồ 
gốm sứ, thủy tinh; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp, máy móc và 
thiết bị y tế; bán buôn thực phẩm, đồ uống; bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm y 
tế dùng trong các cửa hàng chuyên doanh; dịch vụ quảng cáo.  

 

Nhóm 39: Đại lý vé máy bay, đại lý du lịch, dịch vụ đặt chỗ và điều hành tour du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo, dạy nghề.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ viện, spa, dịch vụ tắm hơi mát xa 
và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao).  

 

 
(210) 4-2014-18709 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.20; 25.1.6; 9.1.10 
(591) Xanh lam, đèn. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ NZ 

INTERNATIONAL Việt Nam  (VN) 

GF-07B tòa nhà Saphire 1, số 92 Nguyễn 
Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2014-18710 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 5.7.11; 1.3.1; 25.7.20 
(591) Đen, xanh, vàng, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu FMF  

(VN) 

F2/44B đường Liên ấp 6-2, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép nước trái cây. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây. 
 

 
(210) 4-2014-18711 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh cốm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

giải pháp chăn nuôi xanh.  

(VN) 

18/6A ấp mới 1, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.  
 

Nhóm 05: Thuốc thú y, thủy sản.  
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc thú y, thủy sản, hóa chất dùng trong thú y thủy sản, chất bổ 
sung thức ăn dùng trong chăn nuôi thủy sản, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi thủy 
sản, các chất phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi, các chất dùng để xử lý môi trường 
dùng trong thủy sản, các sản phẩm thuốc vi sinh, hoá chất, nguyên liệu bổ sung thức ăn 
chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng trong thuốc thú y và thủy sản (gia súc, gia 
cầm và thủy sản).  

 

 
(210) 4-2014-18712 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(731) CHENGDU KEWEINA SAW 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Liangong Village, Huangtianba St., 
Qingyang, Chengdu, Sichuan, China  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 07: Đầu mũi khoan (bộ phận máy móc); lưỡi cưa tròn (bộ phận máy móc); bánh 
mài (bộ phận của máy); máy cưa; lưỡi cưa (bộ phận của máy); dnng cụ cắt gọt (bao gồm 
cả lưỡi cắt cơ khí) không thao tác bằng tay.  

 

 
(210) 4-2014-18713 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.3.1; 26.5.1; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ, ghi. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

khuôn chính xác Minh Đạt  

(VN) 

Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 27: Tấm lót sàn (dùng để trải trên bề mạt sàn trong nhà và ngoài trời); tấm lót sàn 
làm bằng nhựa, bằng cao su hoặc chất dẻo thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2014-18714 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.5.1; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ, ghi. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

khuôn chính xác Minh Đạt  

(VN) 

Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 27: Tấm lót sàn (dùng để trải trên bề mặt sàn trong nhà và ngoài trời); tấm lót sàn 
làm bằng nhựa, bằng cao su hoặc chất dẻo thuộc nhóm này.   

 

(210) 4-2014-18715 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thời trang MYONE   (VN) 

31/2 ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón bằng vải; giày; dép; thắt lưng (trang phục); cà vạt (ascots).  
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(210) 4-2014-18716 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A8.1.17 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh Sinh Sinh   (VN)

1A2 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; quán nước giải khát; quán kem.  
 

 
(210) 4-2014-18717 (220) 13.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.4; 26.3.23; 3.11.10 

(591) Xanh, đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH ô tô Vàng  (VN)

Phòng 1901, tòa nhà Sài Gòn Trade 
Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in 
 

Nhóm 35: Mua buôn, bán lẻ mực in.  
 

 
(210) 4-2014-18718 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xám, xanh da trời.
(731) Công ty TNHH công nghiệp -

dầu nhớt - hoá chất Nguyễn 

Hoàng  (VN) 

Số 39 đường số 4, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt (dầu nhờn). 
 

 
(210) 4-2014-18719 (220) 13.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.1; 4.3.3; 5.7.24; 5.3.11

(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, nâu, đen, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Kim 

Linh   (VN) 

Số 8 ngõ 235 đường Trần Cung, xã Cổ 
Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18720 (220) 13.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.1; 26.4.2; A25.1.10; 26.1.1 

(591) Nâu, nâu nhạt, đỏ, vàng, da cam, xanh lá 
cây, kem, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Kim 

Linh    (VN) 

Số 8 ngõ 235 đường Trần Cung, xã Cổ 
Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18721 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.4.6; 5.5.19; 25.7.25 
(591) Đỏ, hồng đậm, hồng nhạt, vàng, vàng 

nhạt, xanh ngọc nhạt, đen, trắng. 
(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế biến.  
 
 

(210) 4-2014-18722 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.4.6; 5.5.19; 25.7.25 
(591) Đỏ, hồng đậm, hồng nhạt, vàng, vàng 

nhạt, xanh ngọc nhạt, đen, trắng. 
(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-18723 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.6; 5.5.19; 25.7.25 

(591) Đỏ, hồng đậm, hồng nhạt, vàng, vàng 

nhạt, xanh ngọc nhạt, đen, trắng. 

(731) Lê Trung Nam    (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 

phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây, đồ uống không có 

cồn.  
 

 
(210) 4-2014-18724 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.6; 5.5.19; 25.7.25 

(591) Đỏ, hồng đậm, hồng nhạt, vàng, vàng 

nhạt, xanh ngọc nhạt, đen, trắng. 

(731) Lê Trung Nam    (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 

phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sửa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2014-18725 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 
da cam, hồng, tím, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18726 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.12; 2.5.2; 3.2.9 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 
da cam, hồng, tím, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

210) 4-2014-18727 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Trần Thị Ngọc Mai   (VN) 

Thôn Hương Ngọc, thị trấn Hương Canh, 
huyện Bình Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-18728 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Việt Hùng  (VN) 

Tổ dân phố số 8, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18729 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Việt Hùng  (VN) 

Tổ dân phố số 8, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18730 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Việt Hùng  (VN) 

Tổ dân phố số 8, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18731 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Việt Hùng  (VN) 

Tổ dân phố số 8, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1441 

(210) 4-2014-18732 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Việt Hùng  (VN) 

Tổ dân phố số 8, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18733 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) KOREA UNITED PHARM. INC.  (KR) 
404-10, Nojang-ri, Jeondong-Myeon, 
Yeongi-kun, Chungnam, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc kháng sinh, thuốc dùng cho cơ quan hô hấp, thuốc dùng cho các cơ quan 

giác quan, chế phẩm trao đổi chất (thuốc), thuốc dùng cho hệ thống thần kinh ngoại vi, 
thuốc dùng cho cơ quan tuần hoàn, chất hoá học trị liệu (thuốc), thuốc dùng cho cơ quan 
tiêu hóa. 

 

 
(210) 4-2014-18734 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) KOREA UNITED PHARM. INC.  (KR) 
404-10, Nojang-ri, Jeondong-Myeon, 
Yeongi-kun, Chungnam, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc kháng sinh, thuốc dùng cho cơ quan hô hấp, thuốc dùng cho các cơ quan 

giác quan, chế phẩm trao đổi chất (thuốc), thuốc dùng cho hệ thống thần kinh ngoại vi, 
thuốc dùng cho cơ quan tuần hoàn, chất hoá  học trị liệu (thuốc), thuốc dùng cho cơ quan 
tiêu hóa. 

 

 
(210) 4-2014-18735 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) KOREA UNITED PHARM. INC.  (KR) 
404-10, Nojang-ri, Jeondong-Myeon, 
Yeongi-kun, Chungnam, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho cơ quan tuần hoàn, chế phẩm trao đổi chất (thuốc), thuốc dùng 
cho các cơ quan giác quan, thuốc dùng cho hệ thống thần kinh ngoại vi, chế phẩm 
vitamin, thuốc dùng cho cơ quan tiêu hóa, thuốc dùng cho hệ thần kinh trung ương. 

 

 
(210) 4-2014-18736 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 

Số 2A, Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2014-18740 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hoàng Thu Trang   (VN) 

625 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: ống dẫn nước, vòi nước, bồn vệ sinh, đèn chiếu sáng và đèn trang trí chạy bằng 
điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh, ống nước, vòi nước, đèn chiếu 
sáng và đèn trang trí. 

 

 
(210) 4-2014-18741 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(731) Trương Võ Tuấn  (VN) 

215 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp. 
 

Nhóm 09: Tai nghe; pin điện; sạc dự phòng dùng cho điện thoại; máy tính tiền. 
 

Nhóm 28: Máy tập trong phòng tập thể dục (máy tập dạng xe đạp, máy chạy bộ bằng 
điện); máy tập thể dục cho ngực nở; dụng cụ tập thể dục, cụ thể là máy tập thể dục kiểu 
ngồi chèo thuyền; máy tập thể dục nhịp điệu, máy tập thể dục vận động toàn thân kiểu 
đứng. 
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(210) 4-2014-18742 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại dịch vụ găng tay 

An Phát  (VN) 

231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hộ lao động; mặt nạ bảo hộ lao động; khẩu trang bảo hộ lao 
động; kính bảo hộ lao động; găng tay bảo hộ lao động; quần áo bảo hộ lao động. 

 
Nhóm 35: Mua bán: mũ (nón) bảo hộ lao động, mặt nạ bảo hộ lao động, khẩu trang bảo 
hộ lao động, kính đeo mắt bảo hộ lao động, tấm che mặt bảo vệ của người lao động, găng 
tay bảo hộ phòng chống tia X dùng cho mục đích công nghiệp, đai an toàn, phao cứu sinh, 
áo phao cứu sinh, kính đeo mắt loại kẹp mũi dùng bảo hộ lao động, kính đeo mắt không 
gọng dùng bảo hộ lao động, mặt nạ phòng độc để lọc không khí, dây đai bảo hiểm, giày 
bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa, mặt nạ của thợ hàn, mũ bảo hộ của thợ hàn, 
găng tay thun cotton bảo hộ lao động, găng tay bằng da bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ 
phòng chống tai nạn, quần áo bảo hộ phòng chống cháy và bức xạ, khẩu trang hoạt tính, 
găng tay thun có cổ tay, găng tay thun phủ ngón, găng tay chống tĩnh điện, găng tay vải 
bạt, găng tay hàn, tạp dề da; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2014-18743 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ Đông Nam  (VN) 

285/48 Lê Văn Quới, khu phố 1, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống chuông báo giờ; bộ cảm biến điện; dây cáp điện không bằng kim 
loại; bộ nối cáp điện và ống dẫn điện của dây cáp điện và dây điện không làm bằng kim 
loại; cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây điện dùng cho ngành viễn thông; máy 
tính tiền. 

 

Nhóm 35: Mua bán: các loại máy tính công nghiệp (dùng trong hệ thống tự động hóa nhà 
máy, trạm thu phí giao thông, trạm thu phí bãi xe ô tô, hệ thống lưu trữ CCTV, trạm quan 
trắc môi trường, lắp ráp trên các xe quan trắc, xe lưu động); máy tính nhúng (như máy thu 
thập và điều khiển dầu khí, trạm xăng dầu, trạm điện lực), bộ điều khiển máy (như CNC - 
gaming - cabin, xử lý chuyển mạch tổng đài quân sự, giám sát môi trường), máy quản lý 
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hệ thống thẻ khu vui chơi, máy chủ (sever) nhà thông minh, máy phân tích (y tế - môi 
trường - địa chất), máy chuẩn đoán (dùng trong y tế - siêu âm - nội soi), máy quản lý hệ 
thống quảng cáo LCD, hệ thống truyền thanh không dây, máy phát âm thanh, cho các đài 
truyền hình, hệ thống âm thanh trong trường học, hệ thống báo cháy - báo trộm - CCTV - 
an ninh, bộ nguồn xung (switching), bộ nguồn DIN Rail, bo mạch máy vi tính, bo mạch 
máy tính hiệu, thẻ nhớ, ổ đĩa cứng máy tính, phần mềm máy tính, bóng đèn led, máy phát 
FM, bộ thu FM, bản phát mã, loa nén, anten, chuông báo, máy chiếu. 

 

 
(210) 4-2014-18745 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN)

Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18746 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M   (VN)

Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18747 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN)

Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18748 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M   (VN)

Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-18749 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M   (VN)

Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-18750 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN)

Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18751 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M   (VN)

Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18752 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M   (VN)

Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-18753 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàn 

Ngọc 7 Nga Tây Ninh   (VN) 

Số 37, Nguyễn Trọng Cát, KP. Hiệp Nghĩa, 
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-18754 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàn 

Ngọc 7 Nga Tây Ninh    (VN) 

Số 37, Nguyễn Trọng Cát, KP. Hiệp Nghĩa,
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh   

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-18755 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.1; A1.1.5; 25.1.25 
(591) Vàng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thái 

Minh Hưng  (VN) 

Số 2 Đặng Dung, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ quán karaoke; dịch vụ giải trí; tổ chức chương trình ca múa nhạc; trình 
diễn thời trang. 

 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; quán cà phê; quán rượu; quầy ba. 

 

 
(210) 4-2014-18756 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 5.1.3; A5.1.16; 26.11.1 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng, đen, xám. 
(731) PHUONG MAI DOAN  (US) 

9242 Bolsa Ave , Suite D , Westminster, 
CA 92683, USA  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da (có hợp chất thuốc); chế phẩm dược phẩm 
để chăm sóc da; chế phẩm vitamin, thảo dược; thực phẩm chức năng dùng để chăm sóc 
sức khỏe.  

 

Nhóm 11: Đồ gia dụng bằng điện bao gồm: ấm điện, nồi điện, quạt điện, lò nướng, lò vi 
sóng, điều hòa.  

 

Nhóm 25: Quần áo. 
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm dược phẩm 
để chăm sóc da, chế phẩm vitamin, thảo dược, thực phẩm chức năng dùng để chăm sóc 
sức khỏe, đồ gia dụng bằng điện dùng trong gia đình, quần áo.  

 

 
(210) 4-2014-18757 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) AVRENTIM SP. ZO.O   (PL) 
St. Grãjecka 194/362, 02-390 Warszawa, 
Poland  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-18758 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ. 
(731) SND HARDWARE SDN BHD   (MY) 

12-6-19 Hartamas Regency Condo, 
Persiaran Dutamas, Off Jalan Duta, 
50480 Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề cho cửa bằng kim loại không dùng điện loại tự bật về vị trí ban đầu và 

chìm dưới sàn (bản lề sàn); lò xo giữ cửa đóng mở, không dùng điện; lò xo [vật liệu kim 
loạil; cơ cấu mở cửa bằng kim loại, không dùng điện; cơ cấu mở cửa sổ bằng kim loại, 
không dùng điện; cơ cấu đóng cửa bằng kim loại (không dùng điện); cơ cấu đóng cửa sổ 
bằng kim loại (không dùng điện); cơ cấu đóng mở cửa trượt bằng kim loại (không dùng 
điện); cơ cấu đóng mở cửa sổ trượt bằng kim loại (không dùng điện); bộ cơ cấu đóng cửa 
bằng kim loại, không dùng điện; bộ cơ cấu mở cửa bằng kim loại, không dùng điện; phụ 
kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; đồ vật và bộ phận bằng ngũ kim dùng cho cửa.  

 

 
(210) 4-2014-18759 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) WARNER CHILCOTT COMPANY, 
LLC   (US) 
Union Street KM 1.1, Fajardo, 00738, 
Puerto Rico, U.S.A.  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh tim mạch và dược phẩm để điều trị 

bệnh loạn nhịp tim. 
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(210) 4-2014-18760 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là: các loại kem, sữa, nước thơm, chất gien dạng lỏng và 
quánh (gel) và phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay.  

 

 
(210) 4-2014-18763 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.1.2; 5.7.8; 1.15.21 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng, đỏ, 

hồng. 
(731) Vũ Hồng Thăng  (VN) 

61 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Kem [sản phẩm sữa]; sữa chua; váng sữa; sữa tươi; sữa; sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2014-18764 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 1.15.21; A26.11.12; 5.5.19; 
5.7.21; 5.7.9 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, trắng, nâu, đen, đỏ, da 
cam. 

(731) Công ty cổ phần Mito Tràng 

Tiền   (VN) 

61 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Kem [sản phẩm sữa]; sữa chua; váng sữa; sữa tươi; sữa; sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2014-18765 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) EASTMAN SPORTO GROUP, LLC  (US)
34 West 33rd Street, New York, NY 
10001, USA  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; áo khoác ngoài; áo mưa; đồ đội đầu; quần áo; khăn quàng cổ; 
găng tay [trang phục].  

 

 
(210) 4-2014-18766 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) EASTMAN SPORTO GROUP, LLC  (US)
34 West 33rd Street, New York, NY 
10001, USA 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; áo khoác ngoài; áo mưa; đồ đội đầu; quần áo; khăn quàng cổ; 
găng tay [trang phục].  

 

 
(210) 4-2014-18767 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, xám. 
(731) Công ty cổ phần quản lý 

khách sạn quốc tế Celadon  

(VN) 

Tầng 12, Petro Việt Nam Tower, số 1-5 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền kinh doanh, cụ thể là hỗ trợ kỹ thuật trong việc tổ chức 
và thành lập khách sạn và nhà nghỉ.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ và khách sạn; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời cho người 
khác.  

 

 
(210) 4-2014-18769 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Pepper Design  (VN) 

79C, Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ trang trí nội thất, kiến trúc, thiết lập bản vẽ xây dựng, thiết 
kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2014-18772 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 
(731) Hồ Thanh Trúc   (VN) 

Phòng 825 CT5 KĐT Xa La, xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-18773 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Cô Ba Thảo  (VN)

47/4A khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Dưa muối; cà muối; mắm các loại.  
 

(210) 4-2014-18774 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá An Giang  (VN) 

23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2014-18775 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) NHN STUDIO629 CORPORATION  (KR)
Fl. 8, 16, Daewangpangyo-ro 645beol-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
463-400, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính (ghi sẵn); phần mềm trò chơi điện tử dùng cho 
điện thoại di động (ghi sẵn); phần mềm trò chơi điện tử dùng cho các thiết bị điện tử cầm 
tay (ghi sẵn); phần mềm trò chơi điện tử dùng cho các thiết bị không dây (ghi sẵn); 
chương trình máy vi tính (phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được); phần mềm trò 
chơi điện tử (có thể tải xuống được) dùng cho các ứng dụng mạng xã hội và trên các 
website mạng xã hội; đĩa compắc; vật mang dữ liệu từ tính, máy ghi hình. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cụ thể là: cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; cung cấp trò 
chơi máy tính trực tuyến cho các ứng dụng mạng xã hội và trên các website mạng xã hội; 
dịch vụ chế bản đa phương tiện cho trò chơi điện tử; cung cấp một trò chơi máy tính mà 
người sử dụng có thể truy cập vào toàn bộ mạng lưới; cung cấp thông tin trực tuyến liên 
quan đến các trò chơi máy tính và liên quan đến việc nâng cấp máy tính dùng cho trò 
chơi; dịch vụ giáo dục; đào tạo, giải trí; cung cấp trò chơi sử dụng mạng thông tin di động 
không dây; cung cấp hoạt động phòng chơi game máy tính; dịch vụ vui chơi giải trí trong 
nhà; cho thuê tiện nghi giải trí; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến, cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2014-18779 (220) 13.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.4; 26.3.23; 26.11.3; 26.13.25 

(731) Vạng Minh Tú  (VN) 

415/16 Trần Phú, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán bar; quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-18780 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 

Lô G3-1 + G4 + MB1-4, khu công nghiệp
Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức Hòa 
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng. 

 

 
(210) 4-2014-18781 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 

Lô G3-1 + G4 + MB1-4, khu công nghiệp 
Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức Hòa 
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng. 
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(210) 4-2014-18782 (220) 13.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.1.2; A5.11.2; A5.11.5; 5.7.24; 

5.3.11; 1.15.21 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  (VN)

Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả cho tóc. 
 

 
(210) 4-2014-18783 (220) 13.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A26.11.12; 24.9.1 

(591) Xanh nước biển, ghi, trắng. 
(731) Lạc Quàng Nhân  (VN) 

381/64A Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18784 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) BIOSIDUS S.A.  (AR) 
Constituciãn 4234, P.C. 1254, City of 
Buenos Aires, Argentina 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm cho sự trao đổi khoáng chất của xương. 
 

 
(210) 4-2014-18785 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) TASAKI & CO., LTD.  (JP) 
3-2, 6-chome, Minatojima Nakamachi, 
Chuo-ku, Kobe 650-0046 Japan 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 14: Platin (bạch kim) [kim loại]; hợp kim của kim loại quí; kim loại quý dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; ngọc trai [đồ trang sức, đồ châu báu]; kim cương; hạt dùng để làm 
đồ trang sức; đồ trang sức; đồ trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức]; đồ trang sức làm bằng 
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đá quý nhân tạo; đá quý dạng bán thành phẩm và đồ giả đá quý; đá quý dạng thô; đá bán 
quý; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ trang sức có tráng men [đồ kim 
hoàn]; vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; trâm gài đầu [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; dây chuyền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; cái móc cài (clasp) dùng cho đồ trang sức; kẹp cài ca vát; chuỗi hạt [đồ trang sức, 
đồ kim hoàn]; khuy măng sét; nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; hoa tai; đồ trang trí cho 
mũ bằng kim loại quý; ghim cài ca vát; trái tim bằng kim loại quý có thể lồng ảnh, đeo ở 
cổ [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; mặt dây chuyền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; vương miện 
[đồ trang sức, đồ kim hoàn]; lắc chân [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; huy hiệu bằng kim loại 
quý; ghim cài để trang sức; cái ghim [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; hộp đựng đồ trang sức 
[hộp nhỏ]; vòng đeo chìa khoá [đồ nữ trang giả rẻ tiền]; tượng nhỏ bằng kim loại quí; 
tượng bằng kim loại quí; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đeo của đồng hồ đeo tay; bộ phận 
chuyển động của đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; khóa của dây đeo của đồng hồ đeo tay; đồ 
trang trí cho túi bằng kim loại quý; đồ trang trí cho túi nhỏ bằng kim loại quý. 

 

Nhóm 16: Bút [đồ dùng văn phòng]; văn phòng phẩm; giấy gói [văn phòng phẩm]; dụng 
cụ viết; giấy; ống đựng ruột bút chì; giấy viết; bút chì; sổ tay; tập giấy dùng để ghi chép; 
sổ ghi lịch hẹn; giấy văn phòng phẩm; tờ giấy [văn phòng phẩm]; bút bi; bút máy; mực; 
bưu thiếp; tem niêm phong; hộp đựng đồ viết [bộ dụng cụ]; hộp đựng đồ viết [văn phòng 
phẩm]; bản khắc ảnh; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; catalô; tạp chí [định kỳ]; sách; 
sách mỏng; áp phích quảng cáo; giấy dính [văn phòng phẩm]; ống cắm bút và bút chì; ảnh 
chụp [được in]; giá đựng ảnh chụp; vật dụng kẹp tiền. 

 

Nhóm 18: Ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng; túi xách tay; bao để móc chìa khóa; 
ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ; túi đựng cạc vi dít; ví đựng tiền xu; ví cầm tay; túi bằng 
da thuộc; ví đựng hộ chiếu bằng da thuộc; túi tote (túi xách tay có miệng túi mở, có kích 
thước lớn và có quai cầm song song được nối từ hai bên túi); túi đeo vai; túi Boston (túi 
xách tay có hình chữ nhật được gập lại ở hai đầu với một đầu mở được gắn hai tay cầm); 
cặp đựng giấy tờ, tài liệu; cặp da; ba lô; túi cho thể thao; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali; 
vali du lịch; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi du lịch; bộ đồ du lịch [đồ da]; vali 
xách tay; túi đeo sau lưng; túi bằng da thuộc để bao gói; túi nhỏ bằng da thuộc để bao gói; 
đồ chứa đựng để bao gói công nghiệp bằng da thuộc; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ 
bên trong]; khung của túi xách tay; khung của ví tiền; tay cầm của gậy chống; ba toong; 
gậy chống; «; « che nắng. 

 

Nhóm 21: Bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; tách; đĩa; bình để uống; đĩa nhỏ; bộ bát 
đĩa; đĩa ăn; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; đũa; phalê [đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh]; 
cốc để uống; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; thùng đựng đá lạnh; bình; đồ gốm cho 
mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; bát đĩa bằng sành; đồ sứ để chứa đựng; lọ đựng 
đường; bót để đi giày; cốt giày [khung giữ dáng cho giày]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn vải dệt bằng thoi và khăn trải giường cụ thể là 
chăn, gối, nệm, tấm phủ giường, đồ bằng vải dùng cho giường, khăn trải giường bằng vải 
lanh, khăn phủ gối, chăn bông, vỏ gối, vỏ đệm; dịch vụ bán lẻ và bán buôn túi và túi nhỏ; 
dịch vụ bán lẻ và bán buôn đồ trang sức cá nhân; dịch vụ bán lẻ và bán buôn đồ nội thất; 
dịch vụ bán lẻ và bán buôn các thiết bị dùng trong dịp lễ nghi; dịch vụ bán lẻ và bán buôn 
lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay] hoặc dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công có đầu nhọn, dụng cụ 
cầm tay, thao tác thủ công và phụ kiện bằng kim loại; dịch vụ bán lẻ và bán buôn dụng cụ 
nhà bếp, dụng cụ làm sạch và thiết bị giặt; dịch vụ bán lẻ và bán buôn mỹ phẩm, chế 
phẩm vệ sinh thân thể, thuốc đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa; dịch vụ bán lẻ và bán 
buôn ấn phẩm; dịch vụ bán lẻ và bán buôn giấy các loại và văn phòng phẩm; dịch vụ bán 
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lẻ và bán buôn đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay và kính đeo mắt [kính mắt và kính 
bảo hộ]; dịch vụ bán lẻ và bán buôn đá quý dạng bán thành phẩm và các sản phẩm giả của 
chúng; bán đấu giá; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp 
thị; trang trí các quầy kính cửa hàng; trưng bày sản phẩm; marketing; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-18786 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; A1.1.5; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Vàng, vàng đậm, đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) PATAYA FOOD INDUSTRIES 

LIMITED  (TH) 
729/68-72 Rachadapisek Rd., 
Bangphongphang,Yannawa, Bangkok, 
Thailand  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; cá đóng hộp; cá sốt cà đóng hộp; cá nục sốt cà đóng hộp; 
cá trích sốt cà đóng hộp. 

 
 

(210) 4-2014-18787 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; A1.1.5; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Vàng, vàng đậm, đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) PATAYA FOOD INDUSTRIES 

LIMITED  (TH) 
729/68-72 Rachadapisek Rd., 
Bangphongphang,Yannawa, Bangkok, 
Thailand  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; cá đóng hộp; cá sốt cà đóng hộp; cá nục sốt cà đóng hộp; 
cá trích sốt cà đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2014-18788 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xám, trắng, xanh da trời đậm, xanh da 

trời nhạt. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Thảo Vy  (VN) 

Số 48, khu phố 5, đường Phan Đăng Lưu, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem dưỡng da 
(mỹ phẩm): kem chống nắng (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem làm trắng da (mỹ phẩm), kem dưỡng da (mỹ 
phẩm), dầu gội đầu, dầu xả tóc, nước hoa, kem ngừa mụn (mỹ phẩm), son môi, màu mắt, 
kem chống nắng (mỹ phẩm), sữa rửa mặt, kem trị nám (mỹ phẩm), kem làm mờ vết thâm 
(mỹ phẩm), kem ủ tóc, kem ngăn ngừa lão hóa da (mỹ phẩm), kem tẩy tế bào chết (mỹ 
phẩm), kem làm se khít lỗ chân lông (mỹ phẩm), viên uống làm trắng da (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2014-18789 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.7.22 
(591) Đen, hồng đậm, hồng nhạt, xám, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thảo Vy  

(VN) 

Số 48, khu phố 5, đường Phan Đăng Lưu, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem dưỡng da 
(mỹ phẩm): kem chống nắng (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem làm trắng da (mỹ phẩm), kem dưỡng da (mỹ 
phẩm), dầu gội đầu, dầu xả tóc, nước hoa, kem ngừa mụn (mỹ phẩm), son môi, màu mắt, 
kem chống nắng (mỹ phẩm), sữa rửa mặt, kem trị nám (mỹ phẩm), kem làm mờ vết thâm 
(mỹ phẩm), kem ủ tóc, kem ngăn ngừa lão hóa da (mỹ phẩm), kem tẩy tế bào chết (mỹ 
phẩm), kem làm se khít lỗ chân lông (mỹ phẩm), viên uống làm trắng da (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2014-18790 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xám, đen. 
(731) Nguyễn Lê Hải Đăng  (VN)

33B Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình trước công 
chúng; dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát 
triển cá nhân, quản trị nhân sự; tổ chức và điều khiển các chuyên đề về quản trị kinh 
doanh, marketing. 
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(210) 4-2014-18791 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 5.7.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ AMIGO  (VN) 

129/12 đường số 154, KP3, phường Tân 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng ăn uống, quán cà phê giải khát.  
 
 

(210) 4-2014-18792 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Pang Pang  (VN) 

418B1 Trần Phú, phường 07, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán mì gà. 
 

 
(210) 4-2014-18793 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị Thiên 

Anh  (VN) 

67/51/17A đường 38, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nén khí trực tiếp, máy nén khí gián tiếp, đầu máy nén khí, máy 
hàn, máy khoan, đầu phun áp lực (phụ tùng máy rửa xe). 

 
 

210) 4-2014-18794 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị Thiên 

Anh   (VN) 

67/51/17A đường 38, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nén khí trực tiếp; máy nén khí gián tiếp; đầu máy nén khí; máy hàn; máy 
khoan.  

 

 
(210) 4-2014-18795 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 

dựng Khải Thiên  (VN) 

208 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

 
(210) 4-2014-18796 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.3.20; 5.5.19 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh, đỏ. 
(731) Phan Quỳnh Anh  (VN) 

10-12 Nguyễn Thượng Hiền, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2014-18797 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.7.1; 5.5.19; 5.3.11 
(591) Vàng, đỏ, đen. 
(731) Phan Quỳnh Anh  (VN) 

10-12 Nguyễn Thượng Hiền, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-18798 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Làn Da Đẹp  (VN) 

69/4N ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18799 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.15.25 
(591) Hồng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thiên 

Nhiên Sài Gòn  (VN) 

151/1F Trần Bình Trọng, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 41: Đào tạo; dạy nghề. 
 

 
(210) 4-2014-18800 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.6; A25.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, xanh lá 

cây, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Hồ Nghĩa   (VN)

52 Thôn Lạc Xuân 1, xã Lạc Xuân, 
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Chao. 

 

 
(210) 4-2014-18801 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Vàng. 
(731) Công ty TNHH Phúc Giang  (VN)

10 Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); máy nghe nhạc; máy vi tính; 

đầu đọc đĩa kỹ thuật số.  
 

Nhóm 35: Mua bán loa, máy tăng âm (ampli), máy thu hình (tivi), máy nghe nhạc, máy vi 
tính, đầu đọc đĩa kỹ thuật số.  
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(210) 4-2014-18802 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.11; A5.3.13; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 

sẫm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Hùng Hậu   (VN) 

1004A Âu Cơ, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản sấy khô.   
 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn cho thủy hải sản, thực phẩm được chế biến từ thủy hải sản 
(tôm, cua, cá, mực).  

 

Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thủy hải sản.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn do 
nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy hải sản; khai thác thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2014-18803 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.11; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Hùng Hậu  (VN) 

1004A Âu Cơ, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản sấy khô.   
 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn cho thủy hải sản, thực phẩm được chế biến từ thủy hải sản 
(tôm, cua, cá, mực).  

 

Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thủy hải sản.  
 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy hải sản; khai thác thủy hải sản.  
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(210) 4-2014-18806 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

VISACO  (VN) 

Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch dừa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: thạch dạng bánh kẹo, nước chanh dây ép, 
nước me ép, trà bí đao (trà không phải là thành phần chính), trà thảo mộc (không dùng 
cho mục đích y tế, trà không phải là thành phần chính), nước trà xanh thiên nhiên (trà 
không phải là thành phần chính), tất cả sản phẩm là đồ uống giải khát.  

 

 
(210) 4-2014-18808 (220) 13.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị Tùng 

Giang  (VN) 

Số 31/72 phố Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; hệ thống phân phối nước; vòi khóa cho ống dẫn; vòi 
nóng lạnh cho ống nước.  

 
 

(210) 4-2014-18809 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-18810 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-18811 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SINGAPORE STANDARD PTE., LTD  
(SG) 
20 Maxwell Road # 06-09C axwell 
House Singapore (069113)  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 

 
(210) 4-2014-18812 (220) 14.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.2.1; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cấp thoát nước - môi trường 

Bình Dương  (VN) 

Số 11, đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-18815 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.4.3; 26.1.1; 25.1.25 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh 

Dương   (VN) 

ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy như: vành thép (niền xe), ống xả (pô xe) phuộc nhún, bàn 
đạp, gắp sau cần thắng (phanh), chân chống đứng gác chân, moay ¬ (đùm xe), nan hoa 
(căm xe).  

 

 
(210) 4-2014-18816 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, Trung An,
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng; hệ thống định vị có chức 
năng đĩa kỹ thuật số đa năng, đĩa kỹ thuật số đa năng trắng; đĩa kỹ thuật số đa năng đã 
ghi, đĩa kỹ thuật số đa năng ghi chương trình máy tính.  

 
 

(210) 4-2014-18817 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng; hệ thống định vị có chức 
năng đĩa kỹ thuật số đa năng, đĩa kỹ thuật số đa năng trắng; đĩa kỹ thuật số đa năng đã 
ghi, đĩa kỹ thuật số đa năng ghi chương trình máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-18818 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng; hệ thống định vị có chức 
năng đĩa kỹ thuật số đa năng, đĩa kỹ thuật số đa năng trắng; đĩa kỹ thuật số đa năng đã 
ghi, đĩa kỹ thuật số đa năng ghi chương trình máy tính.  

 
 

(210) 4-2014-18819 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam    (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng; hệ thống định vị có chức 
năng đĩa kỹ thuật số đa năng, đĩa kỹ thuật số đa năng trắng; đĩa kỹ thuật số đa năng đã 
ghi, đĩa kỹ thuật số đa năng ghi chương trình máy tính.  
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(210) 4-2014-18820 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam    (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng; hệ thống định vị có chức 
năng đĩa kỹ thuật số đa năng, đĩa kỹ thuật số đa năng trắng; đĩa kỹ thuật số đa năng đã 
ghi, đĩa kỹ thuật số đa năng ghi chương trình máy tính.  

 
 

(210) 4-2014-18821 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.1; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH in bao bì Quảng 

Huy   (VN) 

33 đường số 7, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2014-18822 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ F.I.B  (VN) 

79 đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 
 

(210) 4-2014-18823 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Giáo dục Đà Nẵng  

(VN) 

145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa CD, đĩa VCD, đĩa DVD, băng video, sách điện tử, thiết bị nghe nhìn dùng 
cho dạy học.   
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(210) 4-2014-18824 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.5; 26.1.1; 25.7.20; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

điện cơ 91   (VN) 

Số 252, đường Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dân dụng, quạt thông gió, quạt đứng, quạt để bàn, quạt treo tường, 

quạt hơi nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm quạt điện dân dụng, quạt thông gió, quạt đứng, quạt để bàn, 
quạt treo tường, quạt hơi nước.  

 

 
(210) 4-2014-18825 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.5; 26.1.1; 25.7.20; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

điện cơ 91  (VN) 

Số 252, đường Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dân dụng, quạt thông gió, quạt đứng, quạt để bàn, quạt treo tường, 

quạt hơi nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm quạt điện dân dụng, quạt thông gió, quạt đứng, quạt để bàn, 
quạt treo tường, quạt hơi nước. 

 

 
(210) 4-2014-18826 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3; 18.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh nõn chuối, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 

đầu tư Thiên Phúc  (VN) 

107D Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; du lịch, cụ thể là: dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải (đại lý 

vé máy bay), dịch vụ đại lý du lịch. 
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(210) 4-2014-18827 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hoa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh ngọt, bánh mặn, kẹo, chè (trà), cà phê, mứt các loại. 
 

 
(210) 4-2014-18828 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, bàn, ghế, tủ, giường, kệ, sofa, vải, chăn (mÒn) để 
đắp, rèm cửa, khăn phủ giường, vỏ nệm (gối), khăn lau mặt bằng vải, vải, quần, áo , giày, 
dép, mũ (nón), rượu, phân bón, thuốc trừ sâu, con giống, gạo, cà phê, chè (trà), bánh, kẹo, 
đường. 

 

 
(210) 4-2014-18829 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước làm mềm vải dùng để giặt, chế phẩm để tẩy trắng dùng khi giặt, 
chế phẩm để hồ vải khi giặt, chất tẩy vết bẩn, chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho đồ gia 
dụng, xà phòng, chất tẩy dùng để giặt, chất tẩy dùng để rửa bát đĩa, chất tẩy dùng cho 
mục đích gia đình, chất tẩy dùng trong nhà bếp, nước tẩy rửa nồi chảo, nước tẩy rửa cửa 
sổ, nước tẩy rửa nhà tắm, nước tẩy rửa bệ xí, nước tẩy rửa sàn nhà, chế phẩm dùng để tẩy 
rửa ống dẫn nước thải, xà phòng dùng cho cơ thể, chế phẩm dùng để rửa tay, dầu gội đầu, 
chế phẩm nhuộm tóc, dầu xả tóc, nước xức tóc, nước dưỡng tóc, chế phẩm dùng cho tóc, 
mỹ phẩm dùng để chăm sóc tóc, kem dưỡng da, nước thơm dùng cho da, chế phẩm chống 
đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh), nước dùng để rửa mặt [mỹ phẩm], mỹ phẩm, tinh dầu, 
hương thơm (chế phẩm toả mùi thơm) dùng trong phòng, nước hoa, chế phẩm đánh răng, 
nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm xịt làm hơi thở thơm mát, kem 
đánh giày, chế phẩm dùng để đánh bóng, giấy vệ sinh, giấy các loại, thuốc nhỏ mắt, dược 
phẩm và thuốc thú y, bông dùng trong ngành y, bông vô trùng dùng cho ngành y, băng 
dính dùng trong ngành y, chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ em 
(dùng cho mục đích y tế), cao dán (dùng cho mục đích y tế), gạc để buộc vết thương dùng 
trong ngành y, gạc vô trùng dùng trong ngành y, chất dùng để hàn răng và in dấu răng, 
chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, chất khử mùi không dùng cho cá 
nhân, tã giấy em bé, tã giấy người lớn, khăn ướt bằng giấy, sơn.  
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(210) 4-2014-18830 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.12.1; 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25 
(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu, nhớt, hoá chất các loại, chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt 

và chống đông cho xe cộ, phụ gia (hóa chất) dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt), chất lỏng 
dùng cho phanh, chế phẩm để tlết kiệm nhiên liệu, dầu bôi trơn ô tô, dầu bôi trơn động cơ, 
dầu đã lọc cho động cơ, dầu và mỡ công nghiệp, dầu bôi trơn dùng cho động cơ xe, hợp 
chất bôi trơn cho ô tô, dầu diezel, dầu cho động cơ đường thủy, mỡ dùng cho xích, mỡ 
dùng cho khung gầm của xe cộ, mỡ dùng cho má phanh và phanh chân, dầu hộp số, dầu 
dùng cho bộ truyền động của xe cộ, dầu dùng cho máy móc và/hoặc các công việc cơ khí, 
chất lỏng và dầu để cắt và mài, dầu thấm bôi trơn dùng cho khóa cửa, dầu cho máy lọc 
không khí, lốp ô tô, lốp bánh xe, săm cho xe đạp, giảm xóc treo cho xe cộ, chắn bùn, 
giảm xóc cho ô tô, ô tô các loại, động cơ ô tô, xe gắn máy, động cơ xe gắn máy, linh kiện 
xe gắn máy. 

 
 

(210) 4-2014-18831 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước làm mềm vải dùng để giặt, chế phẩm để tẩy trắng dùng khi giặt, 

chế phẩm để hồ vải khi giặt, chất tẩy vết bẩn, chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho đồ gia 
dụng, xà phòng, chất tẩy dùng để giặt, chất tẩy dùng để rửa bát đĩa, chất tẩy dùng cho 
mục đích gia đình, chất tẩy dùng trong nhà bếp, nước tẩy rửa nồi chảo, nước tẩy rửa cửa 
sổ, nước tẩy rửa nhà tắm, nước tẩy rửa bệ xí, nước tẩy rửa sàn nhà, chế phẩm dùng để tẩy 
rửa ống dẫn nước thải, xà phòng dùng cho cơ thể, chế phẩm dùng để rửa tay, dầu gộl đầu, 
thuốc nhuộm tóc, đầu xả tóc, nước xức tóc, nước dưỡng tóc, chế phẩm dùng cho tóc, mỹ 
phẩm dùng để chăm sóc tóc, kem dưỡng da, nước thơm dùng cho da, chế phẩm chống đổ 
mồ hôi (chế phẩm vệ sinh), nước dùng để rửa mặt (mỹ phẩm), mỹ phẩm, tinh dầu, hương 
thơm (chế phẩm toả mùi thơm) dùng trong phòng, nước hoa, thuốc đánh răng, nước súc 
miệng không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm xịt làm hơi thở thơm mát, kem đánh giày, 
chế phẩm dùng để đánh bóng, thuốc nhỏ mắt, dược phẩm và thuốc thú y, bông dùng trong 
ngành y, bông vô trùng dùng cho ngành y, băng dính dùng trong ngành y chất ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), cao dán (dùng 
cho mục đích y tế), gạc để buộc vết thương dùng trong ngành y, gạc vô trùng dùng trong 
ngành y, chất dùng để hàn răng và in dấu răng, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, 
thuốc diệt cỏ, chất khử mùi không dùng cho cá nhân, sơn, vàng, bạc, nữ trang, đá quý, 
đồng hồ và đồng hồ đeo tay, chế phẩm dùng để tẩy đồ trang sức, giấy, tã lót cho trẻ em 
bằng giấy, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang, khăn vệ sinh, 
băng vệ sinh, tã lót (tã trẻ em). 
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(210) 4-2014-18832 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước làm mềm vải dùng để giặt, chế phẩm để tẩy trắng dùng khi giặt, 
chế phẩm để hồ vải khi giặt, chất tẩy vết bẩn, chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho đồ gia 
dụng, xà phòng, chất tẩy dùng để giặt, chất tẩy dùng để rửa bát đĩa, chất tẩy dùng cho 
mục đích gia đình, chất tẩy dùng trong nhà bếp, nước tẩy rửa nồi chảo, nước tẩy rửa cửa 
sổ, nước tẩy rửa nhà tắm, nước tẩy rửa bệ xí, nước tẩy rửa sàn nhà, chế phẩm dùng để tẩy 
rửa ống dẫn nước thải, xà phòng dùng cho cơ thể, chế phẩm dùng để rửa tay, dầu gội đầu, 
thuốc nhuộm tóc, dầu xả tóc, nước xức tóc, nước dưỡng tóc, chế phẩm dùng cho tóc, mỹ 
phẩm dùng để chăm sóc tóc, kem dưỡng da, nước thơm dùng cho da, chế phẩm chống đổ 
mồ hôi (chế phẩm vệ sinh), nước dùng để rửa mặt [mỹ phẩm], mỹ phẩm, tinh dầu, hương 
thơm (chế phẩm toả mùi thơm) dùng trong phòng, nước hoa, thuốc đánh răng nước súc 
miệng không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm xịt làm hơi thở thơm mát, kem đánh giày, 
chế phẩm dùng để đánh bóng, thuốc nhỏ mắt, dược phẩm và thuốc thú y, bông dùng trong 
ngành y, bông vô trùng dùng cho ngành y, băng dính dùng trong ngành y, chất ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), cao dán (dùng 
cho mục đích y tế), gạc để buộc vết thương dùng trong ngành y, gạc vô trùng dùng trong 
ngành y, chất dùng để hàn răng và in dấu răng, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, 
thuốc diệt cỏ, chất khừ mùi không dùng cho cá nhân, sơn, vàng, bạc, nữ trang, đá quý, 
đồng hồ và đồng hồ đeo tay, chế phẩm dùng để tẩy đồ trang sức, giấy, tã lót cho trẻ em 
bằng giấy, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang, khăn vệ sinh, 
băng vệ sinh, tã lót (tã trẻ em). 

 
 

(210) 4-2014-18833 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION  (US) 
900 Metro Center Boulevard, Foster 
City, California 94404, USA 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; cung cấp báo cáo 
và dữ liệu thanh toán, quản lý hồ sơ tài chính; dịch vụ đánh giá tài chính và quản lý rủi ro 
tài chính; dịch vụ quản lý tín dụng; phổ biến các thông tin tài chính thông qua mạng máy 
tính toàn cầu, cung cấp thông tin tài chính được đưa ra bởi máy tính bằng các phương tiện 
của mạng máy tính thông tin bảo mật; dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ thanh toán. 

 
 

(210) 4-2014-18834 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) AXUS STATIONERY (SHANGHAI) 
CO., LTD.  (CN) 
No. 111, Xue Zi Road (S), Qing Pu, 
Shanghai 201712 P.R.China  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 16: Bút chì; văn phòng phẩm; dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; đồ dùng giảng 
dạy; gọt bút chì; chổi quét sơn; gọt bút chì chạy điện hoặc không chạy điện; tẩy bằng cao 
su; hộp đựng đồ viết [bộ dụng cụ]. 

 

 
(210) 4-2014-18835 (220) 14.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) 26.13.25
(731) AXUS STATIONERY (SHANGHAI) 

CO., LTD.  (CN) 
No. 111, Xue Zi Road (S), Qing Pu, 
Shanghai 201712 P.R.China 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút chì; văn phòng phẩm; dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; đồ dùng giảng 
dạy; gọt bút chì; chổi quét sơn; gọt bút chì chạy điện hoặc không chạy điện; tẩy bằng cao 
su; hộp đựng đồ viết [bộ dụng cụ]. 

 

 
(210) 4-2014-18836 (220) 14.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25
(731) AXUS STATIONERY (SHANGHAI) 

CO., LTD.  (CN) 
No. 111, Xue Zi Road (S), Qing Pu, 
Shanghai 201712 P.R.China 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút chì; văn phòng phẩm; dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; đồ dùng giảng 

dạy; gọt bút chì; chổi quét sơn; gọt bút chì chạy điện hoặc không chạy điện; tẩy bằng cao 
su; hộp đựng đồ viết [bộ dụng cụ]. 

 

 
(210) 4-2014-18840 (220) 14.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.4.1; 26.4.7; 4.5.15 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

đen, xanh lá cây, hồng nhạt. 
(731) Công ty TNHH Manabu 

Mathematics  (VN) 

457-459 Âu Cơ, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp; đào tạo 
thực hành; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy. 
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(210) 4-2014-18841 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.11.1; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Đỏ, xanh dương đậm. 

(731) Công ty luật TNHH một thành 

viên Quốc tế Đà Nẵng  (VN) 

Tầng 3, tòa nhà Indochina Riverside 

Tower, 74 Bạch Đằng, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2014-18842 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.7; A26.11.12; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, xám. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ  kỹ thuật Nam Việt  

(VN) 

A45 đường Phú Thuận, KP2, phường 

Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 

cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch 

vụ khuyến mại [cho người khác]. 
 

 
(210) 4-2014-18843 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(591) Xanh dương đậm, đỏ, cam, vàng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ kỹ thuật Nam Việt  

(VN) 

A45 đường Phú Thuận, KP2, phường 

Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 

cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch 

vụ khuyến mại [cho người khác]. 
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(210) 4-2014-18844 (220) 14.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.3.11; A5.3.13; 26.13.25 

(591) Nâu, xanh dương đậm, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

PL Phúc Nguyên  (VN) 

Tổ 22, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo lót; trang phục dệt kim; tất 
thấm mồ hôi. 

 
 

(210) 4-2014-18845 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Lê Ngọc Thăng  (VN) 

Ngõ 259 đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu điện cửa cuốn. 
 
 

(210) 4-2014-18847 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.5 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Yu Feng 

Enterprise  (VN) 

Khu phố 1A, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chất hỗn hợp dung môi (hoá chất dùng trong công 
nghiệp); chất tách khuôn; chất giảm bóng. 

 

Nhóm 02: Sơn cao su tính dầu; sơn cao su tính nước; chất tạo màu. 
 

Nhóm 25: Đế giày. 
 
 

(210) 4-2014-18848 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại mỹ phẩm Hùng Dũng  (VN) 

A1/11G đường 1A, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 
tắm trắng da. 
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(210) 4-2014-18849 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 

Phương Mai  (VN) 

67/64E đường 38, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 
tắm trắng da. 

 

 
(210) 4-2014-18850 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Công ty giấy Việt Pháp (TNHH)  

(VN) 

Đồng Cao, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, khăn giấy, giấy vệ sinh, túi giấy. 
 

 
(210) 4-2014-18851 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
SaiGon, Số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 
mì sợi; mì ống; bánh phở; bún. 

 

 
(210) 4-2014-18852 (220) 14.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.1; A1.1.3; 1.5.1 

(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thép Việt - ý  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép, vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
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(210) 4-2014-18853 (220) 14.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.1.2; 8.3.1; 8.1.18; 2.5.2; A2.5.23

(591) Xanh nước biển, xanh là cây, vàng 
chanh, vàng nâu, trắng, nâu, xanh lơ, 
xanh lam, trắng xám. 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh flan (kem caramen); bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); kem lạnh. 
 
 

(210) 4-2014-18854 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.1.2; 8.3.1; 8.1.18; 2.5.2; 
A2.5.23; 1.15.15 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, xanh 
lam, vàng đậm, vàng chanh, trắng, xanh 
lá mạ đậm, xanh lá cây đậm. 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh flan (kem caramen); bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2014-18855 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.1.2; 8.3.1; 8.1.18; 2.5.2; 
A2.5.23; 1.15.15 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng 
chanh, vàng đất, vàng đậm, trắng, nâu 
đậm, ghi sáng, nâu, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh flan (kem caramen); bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); kem lạnh. 
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(210) 4-2014-18856 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.1.2; 8.3.1; 8.1.18; 2.5.2; 
A2.5.23; 1.15.15 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, hồng nhạt, 
đỏ, vàng, trắng, hồng tím. 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh flan (kem caramen); bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); kem lạnh. 
 
 

(210) 4-2014-18857 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.1.2; 8.3.1; 8.1.18; 2.5.2; 
A2.5.23; 1.15.15 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng, 
vàng, vàng chanh, đỏ, nâu, nâu đậm, nâu 
sáng, ghi sáng, xanh lam. 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh flan (kem caramen); bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2014-18858 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.1.2; 8.3.1; 8.1.18; 2.5.2; 
A2.5.23; 1.15.15 

(591) Xanh nước biển, xanh là cây, xanh tím 
nhạt, xanh tím than, tím nhạt, trắng, 
vàng, vàng chanh, đỏ, nâu. 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh flan (kem caramen); bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); kem lạnh. 
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(210) 4-2014-18859 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.1.2; 8.3.1; 8.1.18; 2.5.2; 

A2.5.23; 1.15.15 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng 
chanh, trắng, vàng sáng, xanh lam, vàng 

đậm, tím nhạt, xanh tím nhạt. 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh flan (kem caramen); bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); kem 
lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-18860 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; phô mai; kem (sản phẩm sữa). 

 

 
(210) 4-2014-18862 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; phô mai; kem (sản phẩm sữa). 
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(210) 4-2014-18863 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.9; 2.9.25 
(591) Vàng, vàng đồng, nâu, xanh dương đậm, 

ghi, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; phô mai; kem (sản phẩm sữa). 
 

 
(210) 4-2014-18864 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đen, nâu, vàng đất, vàng nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; phô mai; kem (sản phẩm sữa). 
 

 
(210) 4-2014-18867 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(731) Nguyễn Văn Oánh  (VN) 

Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 
 

(210) 4-2014-18869 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 

NIKKO Việt Nam  (VN) 

Số 6, tổ 58, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm dùng cho quần áo và các loại vải dệt; bột giặt; mỹ phẩm; 
nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2014-18870 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A25.7.21; 25.5.1; 
26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

nông nghiệp USFEED  (VN) 

Số 73, Phạm Thái Bường, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc gia cầm các loại; thức ăn thuỷ sản.  

 
 

(210) 4-2014-18871 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 5.3.11; A5.3.15; 
A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh da trời, xanh tím, xanh lục, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại đầu tư Hải An  

(VN) 

115/19C Phạm Hữu Lầu, khu phố 2, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng. 

 
 

(210) 4-2014-18872 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A26.4.6; A25.3.13; 5.5.19; 
A5.5.20; 5.5.23 

(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tân á  (VN) 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai. 
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(210) 4-2014-18873 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A26.4.6; A25.3.13; 5.5.16; 

A5.5.20; 5.5.23 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tân á   (VN) 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 

Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai. 
 

 
(210) 4-2014-18874 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-18875 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-18876 (220) 14.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18877 (220) 14.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-18878 (220) 14.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-18879 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18882 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2014-18883 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty  Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2014-18884 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty Oranges Co., Ltd.   (VN)

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2014-18886 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 26.1.2; A1.1.5 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Nhựt Lộc 

Phát  (VN) 

20G5 đường DCT4, khu dân cư An 
Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bàn gỗ, ghế gỗ. 
 
 

(210) 4-2014-18888 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nubest  (VN)

30 đường T8, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người; dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-18889 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Hồng, tím. 
(731) Công ty TNHH Nubest  (VN)

30 đường T8, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-18890 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.4.11 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen. 
(731) Hoàng Thái Thủy  (VN) 

A1507, 357 Lê Văn Lương, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách; ví; va li. 
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(210) 4-2014-18891 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE  (VN) 

Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-18892 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 

Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-18893 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 

Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-18894 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 

Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18895 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 

Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18896 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 

Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-18897 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 

Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-18898 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-18899 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-18900 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dần; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-18901 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-18902 (220) 14.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) 26.15.11; A26.4.6; 26.4.2; 2.3.1; 
A5.11.13; 25.7.25; 5.5.19 

(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, tím, xanh lá cây, 
xanh nước biển, xanh dương, hồng, đen, 
trắng. 

(731) Lê Trung Nam  (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2014-18903 (220) 14.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) 26.15.11; A26.4.6; 26.4.2; 2.3.1 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, tím, xanh lá cây, 

xanh nước biển, xanh dương, hồng, đen, 
trắng. 

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2014-18904 (220) 14.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.15.11; A26.4.6; 26.4.2; 2.3.1 

(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, tím, xanh lá cây, xanh
nước biển, xanh dương, hồng, đen, trắng.

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây, đồ uống không có cồn.  
 
 

(210) 4-2014-18905 (220) 14.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.15.11; A26.4.6; 26.4.2; 2.3.1 

(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, tím, xanh lá cây, xanh 
nước biển, xanh dương, hồng, đen, trắng.

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế đùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sửa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
gíống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-18906 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại và dịch vụ Việt 

Long Bắc Ninh  (VN) 

Tầng II số nhà 219 Trần Phú, phường 
Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại (ngoại trừ khóa điện), chốt cửa bằng kim loại, bàn lề 

bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, chốt định vị cửa bằng kim loại, cơ cấu đóng 
cửa (không dùng điện).  

 

 
(210) 4-2014-18907 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5; A13.3.7; 8.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, nâu, vàng, da cam, đen.
(731) Công ty cổ phần đầu tư Viên 

Ngọc Mới   (VN) 

14 Lê Quý Đôn, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-18908 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.7.3; 26.13.25 
(731) Nguyễn Thanh Kiệt  (VN)

Số 243, đường Ngô Quyền, khu vực II, 
phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh 
Hậu Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2014-18910 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Trắng, đen, hồng canh sen. 
(731) Nguyễn Thị Lệ Ninh  (VN) 

Số 568 Nguyễn Hữu Thọ, tổ 137, phường 
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh chất dầu dừa; chế phẩm mỹ phẩm từ dầu dừa để tắm, để dưỡng da.  
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(210) 4-2014-18911 (220) 14.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.4.9; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.3.23

(591) Xanh dương, cam đỏ, xanh cốm. 
(731) Trường Cao Đằng Nghề Du 

Lịch Sài Gòn  (VN) 

347A Nguyễn Thượng Hiển, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo nghề đào tạo các lớp chuyên ngành: quản trị khách sạn, 
hướng dẫn du lịch, quản trị lữ hành, kế toán doanh nghiệp, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ 
bàn, nghiệp vụ buồng, kỹ thuật pha chế thức uống (bartender), kỹ thuật chế biến món ăn, 
các nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng.  

 
 

(210) 4-2014-18912 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1; A2.1.23; 2.1.8; 2.3.1; A2.3.23; 2.3.8; 
1.5.1; A2.9.16; 2.5.1; A2.5.23; 21.3.7 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Giáo dục và 

Truyền thông Quốc tế Etech 

Việt Nam   (VN) 

Số 5, 95/139 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.   
 
 

(210) 4-2014-18913 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trường Đại Học Khoa Học Tự 

Nhiên  (VN) 

Số 334 Nguyễn Trãi, thanh xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng, thức ăn bổ sung cho thủy sản.  

 
 

(210) 4-2014-18914 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trường Đại học Khoa học Tự 

Nhiên  (VN) 

Số 334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng, thức ăn bổ sung cho thủy sản.  
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(210) 4-2014-18915 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên   (VN) 

Số 334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng, thức ăn bổ sung cho chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2014-18916 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.11; A5.3.13; 26.1.1; 1.3.1; 26.11.1; 
26.13.25 

(591) Đỏ, đen, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH điện tử và điện 

lạnh Việt Nam  (VN) 

Số 28, ngõ 477 đường Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và ký gửi các sản phẩm đồ gia dụng cụ thể là: bếp lẩu nướng 

(dùng điện), máy điều hòa nhiệt độ, máy sấy tóc (dùng điện), máy sấy bát (dùng điện), 
máy lọc nước (dùng điện), bếp nướng (sử dụng gas), quạt điện quạt xạc, đèn xạc, bếp điện 
từ, công tắc điện, ổ cắm điện, ổn áp tự động, cầu dao tự động, bộ lưu điện, dây điện dân 
dụng, đèn điện, bóng đèn điện, đèn huỳnh quang, đèn com-pắc (compact), đèn bàn, chụp 
đèn, đui đèn, máng đèn.  

 

 
(210) 4-2014-18917 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.1.25 
(591) Đen, nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) Bùi Thị Tuyết Oanh  (VN) 

Số 7, đường Thanh Niên, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống do nhà hàng th−ch hiện, dịch vụ 

khách sạn.  
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(210) 4-2014-18918 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A11.3.7; A11.1.6; A11.3.20; 
26.13.25 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) DE-PRO CORPORATION   (JP) 

2-3-7 Kaneshita-cho, Moriguchi-shi, 
Osaka-fu, Japan  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; mì sợi dẹt; mỳ ống.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-18922 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.2 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nam Tây Hồ  (VN) 

Số 7A, ngõ 31, đường Xuân Diệu, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2014-18923 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Kiều Hưng  (VN) 

225 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống được thực hiện bởi quán ăn, nhà hàng; nhà hàng ăn uống; 
khách sạn.  

 

 
(210) 4-2014-18925 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lá đậm, vàng, trắng, xanh cốm. 
(731) BETAGRO PUBLIC COMPANY 

LIMITED  (TH) 
323 Moo 6, Thung Song Hong Sub-
district, Laksi District, Bangkok, Thailand

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; thịt gà; trứng; xúc xích; thịt giăm bông; thịt lợn muối xông khói; nước 
dùng; thực phẩm chế biến chủ yếu làm từ thịt, cá, gia cầm hoặc rau; thịt đã qua chế biến; 
thực phẩm nấu chín đông lạnh bao gồm chủ yếu thịt, cá, gia cầm, trứng, xúc xích, thịt 
giăm bông, thịt xông khói hoặc rau; thực phẩm đã được tẩm ướp đông lạnh bao gồm chủ 
yếu thịt, cá, gia cầm hoặc rau; thức ăn đông lạnh bao gồm chủ yếu thịt, cá, gia cầm hoặc 
rau. 

 

 
(210) 4-2014-18927 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng, nâu. 
(731) THE CONCENTRATE 

MANUFACTURING COMPANY OF 
LRELAND (ALSO TRADING AS 
SEVEN-UP INTERNATIONAL)  (BM) 
Corner House, 20 Parliament Street, 
Hamilton, Bermuda 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 
khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2014-18928 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(731) NOKSIBCHO PHARM CO., LTD.  (KR) 

333-1, Siheungdaero, Geumcheongu, 
Seoul, Korea 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; dầu gội dầu; mỹ phẩm dưỡng 
thân thể, cụ thể là sữa tắm, dầu dưỡng thể, kem dưỡng thể. 

 
 

(210) 4-2014-18929 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.3.23 
(731) NOKSIBCHO PHARM CO., LTD.  (KR) 

333-1, Siheungdaero, Geumcheongu, 
Seoul, Korea 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; dầu gội đầu; mỹ phẩm dưỡng 
thân thể, cụ thể là sữa tắm, dầu dưỡng thể, kem dưỡng thể. 
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(210) 4-2014-18930 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 24.15.1 
(591) Đỏ, cam, vàng. 
(731) LAB LOGISTICS GROUP GMBH  (DE) 

Am Hambuch 1 53340 Meckenheim 
Germany  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ (gồm cả bán buôn, bán lẻ trực tuyến) liên quan đến hóa chất 
sử dụng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, làm 
vườn và lâm nghiệp, nhựa nhân tạo chưa xử lý, chất dẻo chưa xử lý, phân bón, hợp chất 
dập lửa, chế phẩm để ram và hàn, hoá chất để bảo quản quản thực phẩm, chất để thuộc da 
và chất dính dùng trong công nghiệp, sơn, chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để 
giặt là, chế phẩm để làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc và thuốc đánh răng, chế phẩm làm sạch gia dụng, nhiên liệu, 
nhiên liệu động cơ, chế phẩm dược và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế, chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ em, cao dán, vật 
liệu dùng để băng bó, vật liệu dùng để hàn răng, sáp nha khoa, chất diệt khuẩn, chế phẩm 
diệt trừ sâu bọ gây hại, chất diệt nấm và thuốc diệt cỏ kim loại thường và hợp kim của 
chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên 
chở được, vật liệu kim loại dùng cho ray đường sắt; cáp và dây bằng kim loại thường, 
không dẫn điện, đồ sắt, đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), ống dẫn lớn và ống dẫn 
nhỏ làm bằng kim loại, két an toàn và quặng, công cụ và dụng cụ cầm tay (sử dụng bằng 
tay), dao kéo, vũ khí đeo cạnh sườn và dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo lường, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu 
hộ và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh, vật mang âm thanh và vật mang dữ liệu, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy 
bán hàng tự động và cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ dùng trong phẫu 
thuật, y tế, nha khoa và thú ý, chân tay, mắt và răng giả, vật dụng chỉnh hình và vật liệu 
để khâu vết thương, thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng, sưởi ấm, tạo hơi nước, nấu ăn, 
làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh, xe cộ, thiết bị dùng cho việc đi lại trên 
mặt đất, trên không hoặc dưới nước, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, giấy, bìa cứng, ấn phẩm, 
vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất dính dùng cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng, vật liệu dùng cho họa sỹ, bút vẽ, máy đánh chữ và máy văn phòng (trừ đồ 
đạc), vật liệu dùng cho hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị), vật liệu bằng nhựa để đóng 
gói (không nằm trong các nhóm khác), chữ in và bản kẽm để in, đồ dùng văn phòng (trừ 
đồ đạc), cao su, nhựa kết (nhựa gutta-percha), gôm, a-mi-ăng, mica, chất dẻo ở dạng ép 
nén để sử dụng trong sản xuất, vật liệu để đóng gói, bít kín, cách ly và ống dẫn mềm 
không bằng kim loại, yên cương, đồ đạc, gương, khung ảnh, sản phẩm làm băng gỗ, li-e, 
lau, sậy, cói, liễu gai, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vỏ sò, hổ phách, xà cừ, đá bọt, 
hoặc bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa gia dụng và nhà bếp, lược và bọt biển, bút lông 
(không dùng để vẽ), vật liệu làm bút lông, vật dùng dùng để lau chùi, búi sợi thép để làm 
sạch, thủy tinh thô hoặc thủy tinh bán thành phẩm (trừ kính sử dụng trong xây dựng) và 
đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung, lều (mang đi được), vải bạt, sản phẩm làm bằng 
vải, trang phục, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2014-18931 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) LAB LOGISTICS GROUP GMBH  (DE) 

Am Hambuch 1 53340 Meckenheim 
Germany  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ (gồm cả bán buôn, bán lẻ trực tuyến) liên quan đến hóa chất 

sử dụng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, làm 
vườn và lâm nghiệp, nhựa nhân tạo chưa xử lý, chất dẻo chưa xử lý, phân bón, hợp chất 
dập lửa, chế phẩm để ram và hàn, hoá chất để bảo quản quản thực phẩm, chất để thuộc da 
và chất dính dùng trong công nghiệp, sơn, chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để 
giặt là, chế phẩm để làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc và thuốc đánh răng, chế phẩm làm sạch gia dụng, nhiên liệu, 
nhiên liệu động cơ, chế phẩm dược và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế, chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ em, cao dán, vật 
liệu dùng để băng bó, vật liệu dùng để hàn răng, sáp nha khoa, chất diệt khuẩn, chế phẩm 
diệt trừ sâu bọ gây hại, chất diệt nấm và thuốc diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của 
chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên 
chở được, vật liệu kim loại dùng cho ray đường sắt; cáp và dây bằng, kim loại thường, 
không dẫn điện, đồ sắt, đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), ống dẫn lớn và ống dẫn 
nhỏ làm bằng kim loại, két an toàn và quặng, công cụ và dụng cụ cầm tay (sử dụng bằng 
tay), dao kéo, vũ khí đeo cạnh sườn và dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo lường, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu 
hộ và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh, vật mang âm thanh và vật mang dữ liệu, vật mang ®÷ liệu từ tính, đĩa ghi, máy 
bán hàng tự động và cơ cấu cho thiết bi vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính, thiết bi dập lửa, thiết bị và dụng cụ dùng trong phẫu 
thuật, y tế, nha khoa và thú ý, chân tay, mắt và răng giả, vật dụng chỉnh hình và vật liệu 
để khâu vết thương, thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng, sưởi ấm, tạo hơi nước, nấu ăn, 
làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh, xe cộ, thiết bị dùng cho việc đi lại trên 
mặt đất, trên không hoặc dưới nước, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, giấy, bìa cứng, ấn phẩm, 
vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất dính dùng cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng, vật liệu dùng cho họa sỹ, bút vẽ, máy đánh chữ và máy văn phòng (trừ đồ 
đạc), vật liệu dùng cho hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị), vật liệu bằng nhựa để đóng 
gói (không nằm trong các nhóm khác), chữ in và bản kẽm để in, đồ dùng văn phòng (trừ 
đồ đạc), cao su, nhựa kết (nhựa gutta-percha), gôm, a-mi-ăng, mica, chất dẻo ở dạng ép 
nén để sử dụng trong sản xuất, vật liệu để đóng gói, bịt kín, cách ly và ống dẫn mềm 
không bằng kim loại, yên cương, đồ đạc, gương, khung ảnh, sản phẩm làm bằng gỗ, li-e, 
lau, sậy, cói, liễu gai, sừng, xương, ngà voi, xương các voi, vỏ sò, hổ phách, xà cừ, đá bọt, 
hoặc bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa gia dụng và nhà bếp, lược và bọt biển, bút lông 
(không dùng để vẽ), vật liệu làm bút lông, vật dùng dùng để lau chùi, búi sợi thép để làm 
sạch, thủy tinh thô hoặc thủy tinh bán thành phẩm (trừ kính sử dụng trong xây dựng) và 
đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung, lều (mang đi được), vải bạtt, sản phầm làm bằng 
vải, trang phục, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(731) LAB LOGISTICS GROUP GMBH  (DE) 

Am Hambuch 1 53340 Meckenheim 
Germany  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ (gồm cả bán buôn, bán lẻ trực tuyến) liên quan đến hóa chất 

sử dụng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, làm 
vườn và lâm nghiệp, nhựa nhân tạo chưa xử lý, chất dẻo chưa xử lý, phân bón, hợp chất 
dập lửa, chế phẩm để ram và hàn, hoá chất để bảo quản quản thực phẩm, chất để thuộc da 
và chất dính dùng trong công nghiệp, sơn, chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để 
giặt là, chế phẩm để làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc và thuốc đánh răng, chế phẩm làm sạch gia dụng, nhiên liệu, 
nhiên liệu động cơ, chế phẩm dược và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế, chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ em, cao dán, vật 
liệu dùng để băng bó, vật liệu dùng để hàn răng, sáp nha khoa, chất diệt khuẩn, chế phẩm 
diệt trừ sâu bọ gây hại, chất diệt nấm và thuốc diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của 
chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên 
chở được, vật liệu kim loại dùng cho ray đường sắt; cáp và dây bằng, kim loại thường, 
không dẫn điện, đồ sắt, đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), ống dẫn lớn và ống dẫn 
nhỏ làm bằng kim loại, két an toàn và quặng, công cụ và dụng cụ cầm tay (sử dụng bằng 
tay), dao kéo, vũ khí đeo cạnh sườn và dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo lường, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu 
hộ và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh, vật mang âm thanh và vật mang dữ liệu, vật mang ®÷ liệu từ tính, đĩa ghi, máy 
bán hàng tự động và cơ cấu cho thiết bi vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính, thiết bi dập lửa, thiết bị và dụng cụ dùng trong phẫu 
thuật, y tế, nha khoa và thú ý, chân tay, mắt và răng giả, vật dụng chỉnh hình và vật liệu 
để khâu vết thương, thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng, sưởi ấm, tạo hơi nước, nấu ăn, 
làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh, xe cộ, thiết bị dùng cho việc đi lại trên 
mặt đất, trên không hoặc dưới nước, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, giấy, bìa cứng, ấn phẩm, 
vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất dính dùng cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng, vật liệu dùng cho họa sỹ, bút vẽ, máy đánh chữ và máy văn phòng (trừ đồ 
đạc), vật liệu dùng cho hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị), vật liệu bằng nhựa để đóng 
gói (không nằm trong các nhóm khác), chữ in và bản kẽm để in, đồ dùng văn phòng (trừ 
đồ đạc), cao su, nhựa kết (nhựa gutta-percha), gôm, a-mi-ăng, mica, chất dẻo ở dạng ép 
nén để sử dụng trong sản xuất, vật liệu để đóng gói, bịt kín, cách ly và ống dẫn mềm 
không bằng kim loại, yên cương, đồ đạc, gương, khung ảnh, sản phẩm làm bằng gỗ, li-e, 
lau, sậy, cói, liễu gai, sừng, xương, ngà voi, xương các voi, vỏ sò, hổ phách, xà cừ, đá bọt, 
hoặc bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa gia dụng và nhà bếp, lược và bọt biển, bút lông 
(không dùng để vẽ), vật liệu làm bút lông, vật dùng dùng để lau chùi, búi sợi thép để làm 
sạch, thủy tinh thô hoặc thủy tinh bán thành phẩm (trừ kính sử dụng trong xây dựng) và 
đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung, lều (mang đi được), vải bạtt, sản phầm làm bằng 
vải, trang phục, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(731) CASIO KEISANKI KABUSHIKI 
KAISHA (CASIO COMPUTER CO., 
LTD.)  (JP) 
6-2, Hon-machi 1 -chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; máy vi tính cá nhân cầm tay; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật 
số; máy tính khoa học (máy tính bỏ túi); máy tính điện tử (máy tính bỏ túi); phần mềm 
giáo dục (phần mềm máy vi tính được ghi sẵn); phần mềm máy vi tính (được ghi sẵn) 
dùng để chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị điện tử; phần mềm máy vi tính (được ghi sẵn) 
dùng cho việc sử dụng như một bảng tính (trong máy vi tính) và phần mềm đồ họa trên 
máy vi tính (được ghi sẵn); phần mềm máy vi tính (được ghi sẵn) dùng trong lĩnh vực giáo 
dục toán học; phần mềm máy vi tính (được ghi sẵn) dùng cho máy vi tính cá nhân sử dụng 
để trao đổi dữ liệu giữa máy vi tính cá nhân và với đồng hồ đeo tay hoặc với máy ảnh kỹ 
thuật số và với các thiết bị và dụng cụ điện tử của chúng; phần mềm máy vi tính đã được 
ghi; thiết bị giảng dạy (điện tử) có chức năng như giao diện máy tính dùng để thông tin 
liên lạc giữa máy tính điện tử và máy vi tính; máy vi tính cá nhân; phần cứng máy vi tính 
và các thiết bị ngoại vi của chúng (là bộ phận của máy vi tinh); máy in dùng cho máy vi 
tính; pin điện; bộ nắn điện dòng điện xoay chiều; thiết bị sạc pin; dây cáp của thiết bị lưu 
trữ dữ liệu di động; dây cáp điện; thẻ nhớ; bộ nhớ (của máy vi tính); đĩa compắc (bộ nhớ 
chỉ đọc); hộp chuyên dụng và túi chuyên dụng để đựng máy tính điện tử (máy tính bỏ túi), 
để đựng thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số và để đựng máy vi tính cá nhân; bút điện tử 
(thiết bị hiển thị); các bộ phận và phụ kiện của chúng; máy chiếu phim (thiết bị chiếu 
hình); thiết bị để xử lý dữ liệu máy tính; màn hình cảm biến (phần cứng máy vi tính); máy 
vi tính cá nhân điện tử; máy ảnh kỹ thuật số; bộ phận in ảnh của máy ảnh kỹ thuật số 
(máy chụp ảnh), màn hình tinh thể lỏng của máy thu hình (tivi); thiết bị và dụng cụ hàng 
hải; thiết bị và dụng cụ dẫn đường cho ô tô (máy vi tính trên xe ô tô); điện thoại di động; 
máy in nhãn điện tử (nối liền với máy vi tính); máy nhắn tin vô tuyến điện; máy thu 
thanh, máy đọc đĩa compact (CD); thiết bị để ghi, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh; đĩa ghi âm nhạc (đĩa ghi âm thanh); đĩa ghi hình; phim đã in tráng (phim ảnh); 
phần mềm giáo dục (phần mềm máy vi tính được ghi sẵn) dùng cho toán học và dùng cho 
máy tính bỏ túi; phần mềm máy vi tính (được ghi sẵn) dùng cho máy tính điện tử; phần 
mềm máy vi tính (được ghi sẵn) dùng để truy cập và dùng để sử dụng cho mạng lưới điện 
toán đám mây; phần mềm điện toán đám mây (phần mềm máy vi tính được ghi sẵn) có 
thể tải về, để sử dụng trong quản lý dữ iệu và để sử dụng trong lưu trữ dữ liệu điện tử; 
phần mềm máy vi tính (được ghi sẵn) dùng cho các ứng dụng về dữ liệu và dùng cho các 
ứng dụng dịch vụ trên nền tảng của phần mềm điện toán đám mây. 
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INTERNATIONAL LTD.  (US) 
520 S.7th Street, Suite C, Las Vegas, 
Nevada 89101, USA  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trưng bày để bán và bán ở trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng nhỏ 
cụ thể là bán buôn và bán lẻ các sản phẩm sau: thực phẩm cụ thể là thực phẩm có nguồn gốc 
động vật cũng như nguồn gốc từ thực vật và các sản phẩm làm vườn khác có thể ăn được, đã 
được chế biến dùng làm đồ ăn hoặc để bảo quản bao gồm thực phẩm làm từ cá, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây, nước thịt nấu đông, cá nhuyễn dạng sệt, thịt ướp muối; thịt; sữa; 
thực phẩm ăn nhanh cụ thể là: các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến dùng 
làm đồ ăn hoặc để bảo quản cũng như các gia vị để cải thiện hương vị thực phẩm bao gồm 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống có cồn; 
thức ăn cho trẻ em và đồ dùng chăm sóc trẻ em cụ thể là bình sữa cho trẻ em bú, xe đẩy trẻ 
em, địu em bé, bệ dùng để thay đồ cho trẻ em, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được); 
bánh mì và các sản phẩm bánh mì; đồ ăn sấy khô như đậu, bột mỳ, gạo, mì sợi, miến, mỳ ống, 
hạt ngũ cốc; đồ ăn đóng hộp và ngũ cốc sấy khô cụ thể là: cá đóng hộp, trái cây đóng hộp, thịt 
đóng hộp, rau đóng hộp, cá thu sốt cà chua (đóng hộp), cá ngừ ngâm dầu thực vật (đóng hộp), 
mứt nhão, kem, sữa bột; thuốc lá và các loại thuốc lá; bánh kẹo và kẹo; các sản phẩm sữa và 
trứng; đồ ăn đặc sản (ăn ngay) cụ thể là các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế 
biến để tiêu dùng hoặc bảo quản cũng như các gia vị để cải thiện hương vị thực phẩm bao 
gồm thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm 
trên cơ sở yến mạch; các loại thức ăn đặc sản, xúc xích, thịt giăm bông; thực phẩm ăn kiêng 
cụ thể là thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế và thú y, thực phẩm cho em 
bé bao gồm thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm vệ sinh cá nhân cho 
phụ nữ cụ thể là chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm bao gồm cả chế phẩm thụt 
rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân], dầu dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm, dầu dùng cho mục đích làm sạch; thực phẩm đông 
lạnh và đá nghiền cụ thể là trái cây đông lạnh, rau đông lạnh, đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo, 
đá lạnh có thể ăn được; trái cây và rau (nông sản tươi) cụ thể là trái cây tươi, thảo mộc tươi, 
rau tươi; các sản phẩm vệ sinh nhà cửa cụ thể là chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản 
xuất và không dùng trong y tế, dung dịch lau sàn nhà, nhà tắm, dung dịch xử lý tắc (dạng túi), 
nước rửa kính; các sản phẩm dùng để giặt giũ như chất tẩy rửa, chất làm mềm vải cụ thể là chất 
tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng trong y tế, chất làm mềm vải 
[dùng để giặt]; cá và hải sản cụ thể là cá (không còn sống), hải sâm (không còn sống), tôm 
(không còn sống), động vật có vỏ cứng (không còn sống), mực ống (không còn sống), cua 
(không còn sống), cá (còn sống); thuốc và dụng cụ cấp cứu cụ thể là thuốc dùng cho người và 
hộp thuốc cấp cứu [có chứa thuốc bên trong]; đồ uống không cồn như nước ngọt, nước sinh tố, 
nước đóng chai, nước khoáng, nước uống, xi-rô cô đặc, nước ép; sản phẩm vệ sinh cá nhân cụ 
thể là chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm bao gồm cả chế phẩm thụt rửa dùng 
cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân], dầu dùng cho mục đích vệ 
sinh thân thể, mục đích trang điểm, dầu dùng cho mục đích làm sạch; thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà và các sản phẩm cho vật nuôi trong nhà cụ thể là đầu gội cho động vật cảnh, quần 
áo cho vật nuôi trong nhà, đệm cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; vật 
dụng và đồ trang trí theo mùa cụ thể là đèn lồng để trang trí trong các dịp lễ hội, đồ trang trí 
cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo], hoa khô dùng để trang trí; trà và cà phê. 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thóc, ngô, gạo, các loại hạt ngũ cốc, phân bón.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ xay xát và đánh bóng gạo. 
 

 
(210) 4-2014-18936 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.4.1; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH quảng cáo tiếp 

thị Thiên Sa  (VN) 

6/56 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê chưa rang, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, hương 

liệu cà phê; chế phẩm thực vật thay thế cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-18937 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 13.1.6 
(591) Cam, xanh dương, tím, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH đào tạo Tre 

Xanh  (VN) 

188 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí. 
 

 
(210) 4-2014-18938 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 2014-014994 27.02.2014 JP 
(540) 

 

(591) Đen, trắng 
(731) NAVER CORPORATION  (KR) 

Greenfactory, 6 Buljeong-ro, Bundang-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea (Jeongia-dong) 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Truyện tranh điện tử có thể tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

xuống được, sách điện tử có thể tải xuống được; ứng dụng (phần mềm) dùng cho điện 
thoại thông minh có thể tải xuống được; ứng dụng (phần mềm) dùng cho máy tính bảng 
cá nhân có thể tải xuống được; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính có thể tải xuống 
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được dùng để xem truyện tranh điện tử được cung cấp trên internet; vi-đê-ô hoạt hình có 
thể tải xuống được; phim hoạt hình. 

 

Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm truyện tranh điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); cung cấp xuất bản phẩm truyện tranh điện tử qua internet (không tải xuống được); 
cung cấp xuất bản phẩm truyện tranh điện tử trực tuyến dùng cho điện thoại di động 
(không tải xuống được); cung cấp xuất bản phẩm truyện tranh điện tử trực tuyến dùng cho 
máy tính bảng cá nhân (không tải xuống được), cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến (không tải xuống được); xuất bản trực tuyến sách điện tử (không tải xuống được); 
cho thuê xuất bản phẩm truyện tranh điện tử qua internet; cung cấp thông tin về xuất bản 
phẩm truyện tranh điện tử qua internet; sản xuất phim hoạt hình; phân phối (không phải 
vận tải) phim hoạt hình; xuất bản báo chí về phim hoạt hình. 

 
 

(210) 4-2014-18939 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) KosÐ Corporation   (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2014-18940 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 7.3.11; A14.1.19; A14.1.20 
(591) Đen, xám. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

LAMA Việt Nam  (VN) 

Lô B8, khu công nghiệp Đất Cuốc, xã 
Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch ngói. 
 

 
(210) 4-2014-18941 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; A5.5.20; A5.5.21; 26.2.3 
(591) Đỏ đậm. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

LAMA Việt Nam  (VN) 

Lô B8, khu công nghiệp Đất Cuốc, xã 
Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch ngói. 
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(210) 4-2014-18942 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(591) Đỏ đậm. 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 

LAMA Việt Nam  (VN) 

Lô B8, khu công nghiệp Đất Cuốc, xã 

Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 
 

(511)   Nhóm 19: Gạch ngói. 
 

 
(210) 4-2014-18943 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  

(VN) 

Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm và các bộ phận của máy bơm; động cơ, không dùng cho phương tiện 

giao thông đường bộ; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; máy dùng cho nhà 

bếp, dùng điện; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao thác bằng tay]. 

 

Nhóm 09: Máy tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; tivi; thiết bị và máy âm thanh; thiết 

bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị ghi hình. 

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị 

sưởi ấm; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; bếp gas; thiết bị 

hút mùi dùng cho nhà bếp; thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp. 

 

Nhóm 20: Tủ bếp; tủ đựng bát đĩa; tủ bếp gắn vào tường; tủ bếp có gắn chậu rửa; đồ đạc 

nội thất làm bằng kim loại; đồ đạc nội thất văn phòng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: máy móc thiết bị dùng cho mục đích gia dụng (bao gồm: két 

bạc, máy xay sinh tố, máy giặt, máy rửa bát, dao, kéo, thìa, dĩa, dao cạo, tông đơ điện, 

thiết bị nghe-nhìn điện tử, thiết bị ghi-truyền-tái tạo âm thanh-hình ảnh, nồi cơm điện, lò 

vi sóng, quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị 

nấu nướng, máy lọc nước, máy nghiền gia dụng không dùng điện, máy trộn khuấy không 

dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho mục đích gia dụng 

và bếp nóc, đồ lau dọn dùng cho nhà bếp), máy móc thiết bị dùng cho mục đích nấu 

nướng, nhà bếp, làm lạnh, sấy khô, thông gió, bơm nước, chiếu sáng, khử mùi, vệ sinh. 
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(210) 4-2014-18944 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

vàng bạc đá quý Anh Phương  

(VN) 

738 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: vàng ,bạc, đá quí, kim cương các loại; đồ 
trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, kim cương. 

 

 
(210) 4-2014-18945 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; A26.4.24; A26.11.8 
(591) Trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

vàng bạc đá quý Anh Phương  

(VN) 

738 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: vàng ,bạc, đá quí, kim cương các loại, đồ 
trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, kim cương. 

 
 

(210) 4-2014-18946 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

điện tử tiếp thị AZ  (VN) 

264 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18947 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Trần Huy Cường  (VN) 

B02-02 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 37 
Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
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(210) 4-2014-18948 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Trần Huy Cường  (VN) 

B02-02 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 37 
Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2014-18949 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Trần Huy Cường  (VN) 

B02-02 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 37 
Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 

 

(210) 4-2014-18950 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Trần Huy Cường  (VN) 

B02-02 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 
37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-18951 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Nguyên   (VN) 

103/22 đường Điện Cao Thế, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-18952 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.11.1; 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 

(731) Lê Tuấn Anh   (VN) 

134/1 đường Võ Thị Sáu, phường 8, 

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; đồ bảo hộ lao động như: giầy, quần áo, găng tay, khẩu trang (tất 

cả đều nhằm mục đlch phòng chống tai nạn lao động).   

 

Nhóm 35: Mua bán, trưng bày, giới thiệu đồ bảo hộ lao động.  
 

 
(210) 4-2014-18953 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 2.9.10; 4.5.2; 4.5.3; 

10.5.1; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, da cam, xanh lá cây, xanh 

dương. 

(731) Dương Thị Anh Kim   (VN) 

002 lô D chung cư Âu Cơ, đường Trịnh 

Đình Trọng, phường 5, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; hộp đựng bàn chải đánh răng; tăm xỉa răng.  

 

Nhóm 44: Phòng khám nha khoa (dịch vụ khám chữa răng).  
 

 
(210) 4-2014-18954 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.15.11; 26.4.4; 26.1.1 

(591) Trắng, cam, xanh tím. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ECO   (VN) 

Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 

Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-18955 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.9; 26.13.25 
(591) Trắng, cam, xanh tím. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ECO    (VN) 

Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-18956 (220) 14.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A9.9.25; A9.9.15 

(591) Đỏ, đen. 
(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN   (FR) 

1 rue Volney, F-75002 Paris France  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép (ngoại trừ giày dép dùng trong phẫu thuật chỉnh hình).  
 

 
(210) 4-2014-18957 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng Lạc 

Tuyến  (VN) 

335 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước, vòi hoa sen, chậu rửa chén, thiết bị sấy khô tay dùng trong  phòng vệ 
sinh. 

 

 
(210) 4-2014-18958 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH 3D-DLP  (VN)

353bis Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính thời trang, kính thuốc; kính râm; kính áp tròng, gọng kính; mắt kính.  
 

Nhóm 35: Mua bán: kính thời trang, kính thuốc, kính râm, kính áp tròng, kính bơi, kính 
trắng không số, gọng kính, mắt kính, bao kính, giá đỡ kính. 
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(210) 4-2014-18959 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.4; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Xanh rêu. 
(731) Công ty TNHH Khu liên hợp 

nhà ở và trung tâm thương 

mại PARKLAND  (VN) 

628A, đường An Bình, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ở trung tâm thương mại gồm: các loại thực phẩm như các loại bánh 
kẹo, các loại nước uống, cà phê, trà, rượu, bia, các loại gỉa vị, gạo, mì tôm, đồ ăn đóng 
hộp sẵn; các mặt hàng hóa mỹ phẩm như xà phòng, kem đánh răng, nước tẩy rửa, nước xả, 
dầu gội, mỹ phẩm làm đẹp; các loại trang sức bằng vàng, bạc, đá quý như nhẫn, dây 
chuyền, vòng đeo tay, đồng hồ; các mặt hàng quần áo, giày dép, mũ nón, ba lô, túi xách, 
bóp, ví, thắt lưng, đồ chơi trẻ em, đồ cột tóc, đồ lưu niệm; các đồ nội thất, gia dụng gồm 
ghế, tủ, tủ quần áo, tủ lưu trữ, tủ đầu giường, giường, kệ lưu trữ, kệ giày, kệ tivi, kệ sách, 
bàn phòng khách, bàn trang điểm, bàn ăn, gương, đèn trần, đèn để bàn, tranh ảnh, gương, 
ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, máy lọc nước, máy nước nóng, máy hút 
bụi, máy rửa chén bát, bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện, nồi điện, lẩu điện, 
quạt điện, máy xay sinh tố, xoong nồi, chén bát, ly táeh; các mặt hàng điện tử như máy 
tính, điện thoại, máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm; các loại văn phòng phẩm như 
sách vở, bút thước. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản: mua bán căn hộ; cho thuê căn hộ, văn phòng, 
trung tâm thương mại. 

 

 
(210) 4-2014-18960 (220) 14.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.3.1; 25.7.20; 7.1.24; 26.4.4 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) LOTTE SHOPPING CO., LTD.   (KR) 

1, Sogong-dong, Joong-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ bán lẻ đồ lưu niệm; dịch vụ 
bán lẻ bưu thiếp, dịch vụ bán lẻ bánh kẹo, dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ túi 
xách và ví; dịch vụ bán lẻ đồ chơi, dịch vụ cửa hàng bách hóa chuyên bán đồ lưu niệm, 
bưu thiếp, bánh kẹo, mỹ phẩm, túi xách, ví và đồ chơi, quảng cáo; kế toán; điều hành kinh 
doanh khách sạn.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tài 
chính liên quan đến thuế; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ tài chính]; 
quản lý bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ kinh, doanh bất động sản; 
dịch vụ điều tra thông tin tín dụng; tổ chức quyên góp từ thiện.  
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình; dịch vụ sửa chữa tòa nhà; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; dịch vụ xây dựng, cụ thể là giám sát việc xây dựng công trình, xây dựng tòa 
nhà cao tầng; sửa chữa đồ gỗ nhồi nệm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; 
lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; làm sạch toà nhà [bên trong]; 
dịch vụ giặt là.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cửa hàng bánh; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy 
cốc-tai; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; cho thuê 
phòng hội nghị; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2014-18961 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ. 
(731) LOTTE SHOPPING CO., LTD.    (KR) 

1, Sogong-dong, Joong-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ bán lẻ đồ lưu niệm; dịch vụ 

bán lẻ bưu thiếp, dịch vụ bán lẻ bánh kẹo, dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ túi 
xách và ví; dịch vụ bán lẻ đồ chơi, dịch vụ cửa hàng bách hóa chuyên bán đồ lưu niệm, 
bưu thiếp, bánh kẹo, mỹ phẩm, túi xách, ví và đồ chơi, quảng cáo; kế toán; điều hành kinh 
doanh khách sạn.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tài 
chính liên quan đến thuế; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ tài chính]; 
quản lý bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ kinh, doanh bất động sản; 
dịch vụ điều tra thông tin tín dụng; tổ chức quyên góp từ thiện.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình; dịch vụ sửa chữa tòa nhà; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; dịch vụ xây dựng, cụ thể là giám sát việc xây dựng công trình, xây dựng tòa 
nhà cao tầng; sửa chữa đồ gỗ nhồi nệm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; 
lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; làm sạch toà nhà [bên trong]; 
dịch vụ giặt là.    

 

 
(210) 4-2014-18962 (220) 14.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.3.1; 25.7.20; 7.1.24; 26.4.4 

(591) Đỏ. 
(731) LOTTE SHOPPING CO., LTD.  (KR) 

1, Sogong-dong, Joong-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ bán lẻ đồ lưu niệm; dịch vụ 
bán lẻ bưu thiếp, dịch vụ bán lẻ bánh kẹo, dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ túi 
xách và ví; dịch vụ bán lẻ đồ chơi, dịch vụ cửa hàng bách hóa chuyên bán đồ lưu niệm, 
bưu thiếp, bánh kẹo, mỹ phẩm, túi xách, ví và đồ chơi, quảng cáo; kế toán; điều hành kinh 
doanh khách sạn.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tài 
chính liên quan đến thuế; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ tài chính]; 
quản lý bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ kinh, doanh bất động sản; 
dịch vụ điều tra thông tin tín dụng; tổ chức quyên góp từ thiện.    

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình; dịch vụ sửa chữa tòa nhà; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; dịch vụ xây dựng, cụ thể là giám sát việc xây dựng công trình, xây dựng tòa 
nhà cao tầng; sửa chữa đồ gỗ nhồi nệm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; 
lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; làm sạch toà nhà [bên trong]; 
dịch vụ giặt là.    

 

 
(210) 4-2014-18963 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) LOTTE SHOPPING CO., LTD.  (KR) 

1, Sogong-dong, Joong-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ bán lẻ đồ lưu niệm; dịch vụ 
bán lẻ bưu thiếp, dịch vụ bán lẻ bánh kẹo, dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ túi 
xách và ví; dịch vụ bán lẻ đồ chơi, dịch vụ cửa hàng bách hóa chuyên bán đồ lưu niệm, 
bưu thiếp, bánh kẹo, mỹ phẩm, túi xách, ví và đồ chơi, quảng cáo; kế toán; điều hành kinh 
doanh khách sạn.   

 

Nhóm 43: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ bán lẻ đồ lưu niệm; dịch vụ 
bán lẻ bưu thiếp, dịch vụ bán lẻ bánh kẹo, dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ túi 
xách và  Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cửa hàng bánh; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy 
cốc-tai; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; cho thuê 
phòng hội nghị; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2014-18964 (220) 14.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.3.1; 25.7.20; 7.1.24; 26.4.4 

(591) Đỏ. 
(731) LOTTE SHOPPING CO., LTD.  (KR) 

1, Sogong-dong, Joong-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ bán lẻ đồ lưu niệm; dịch vụ 
bán lẻ bưu thiếp, dịch vụ bán lẻ bánh kẹo, dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ túi 
xách và ví; dịch vụ bán lẻ đồ chơi, dịch vụ cửa hàng bách hóa chuyên bán đồ lưu niệm, 
bưu thiếp, bánh kẹo, mỹ phẩm, túi xách, ví và đồ chơi, quảng cáo; kế toán; điều hành kinh 
doanh khách sạn.   

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cửa hàng bánh; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy 
cốc-tai; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; cho thuê 
phòng hội nghị; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  

 
 

(210) 4-2014-18965 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt. 
(731) LOTTE SHOPPING CO., LTD.  (KR) 

1, Sogong-dong, Joong-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cửa hàng bánh; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy 
cốc-tai; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; cho thuê 
phòng hội nghị; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  

 
 

(210) 4-2014-18966 (220) 14.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A5.5.22; 5.5.19; 1.15.15; 25.7.25 

(591) Trắng, hồng, xanh lá cây, đỏ, tím, xám. 
(731) Bùi Thị Minh Nguyệt  (VN)

43 Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-18967 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vũ Duy  (VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-18968 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vũ Duy   (VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18969 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vũ Duy   (VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18970 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty CP dược phẩm Vũ Duy  

(VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18971 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty CP dược phẩm Vũ Duy  

(VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-18972 (220) 14.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty CP dược phẩm Vũ Duy  

(VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18973 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.4.9; 26.4.4; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Linh Thành   (VN) 

55 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại thuốc chữa bệnh dùng cho người; thực phẩm chức năng; thiết 
bị y tế; chế phẩm vệ sinh; bột giấy; cỏ nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2014-18974 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y dược Việt 

Nam  (VN) 

Số 3 ngõ 46 thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-18975 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A17.2.2; 26.13.1; A25.7.7 
(591) Vàng cam, hồng, ghi, xanh, tím, đen. 
(731) Công ty cổ phần VTC Dịch Vụ 

Di Động  (VN) 

Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); thông tin giải trí; 
cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; giải trí trên truyền hình; dịch vụ cung cấp trò chơi 
trực tuyến từ mạng máy tính. 
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(210) 4-2014-18976 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 6.1.2; A3.6.5 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Phạm Thị Điệp Giang  (VN)

A62, TT2, khu đô thị Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang, thiết kế mỹ thuật.  
 
 

(210) 4-2014-18977 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Thị Điệp Giang  (VN)

A62, TT2, khu đô thị Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang, thiết kế mỹ thuật.  
 

 
(210) 4-2014-18978 (220) 15.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A2.3.16; 2.3.25 

(731) Trần Hoàng Long  (VN) 

Số 8 An Dương Vương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2014-18979 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 

Long Phụng Mỹ  (VN) 

462/B7 đường 3/2, phường 12, quận10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-18980 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Vĩnh 

Xương  (VN) 

36/7/26 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-18981 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.11.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm  (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); sữa bột cho trẻ sơ sinh.  
 

 
(210) 4-2014-18983 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.7.25 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh dương, xanh nước biển
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Châu Âu  (VN) 

22D3 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe, dịch vụ vận chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2014-18984 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Ginosi  (VN) 

107 đường số 18, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm ga; lò nướng dung ga; van ga; dây dẫn ga; bếp điện từ; bếp 
hồng ngoại; máy hút khói nhà bếp; máy sấy chén; lò vi sóng; nồi cơm điện; ấm đun nước 
bằng điện; nồi áp suất; máy khử mùi trong nhà bếp; bồn rửa (lavabo); vòi nước; thiết bị 
lọc nước; máy nước nóng; máy lọc nước. 
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(210) 4-2014-18985 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Trần Hoàng Minh  (VN) 

115/22/58 Nguyễn Du, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu đánh bóng cho xe ô tô, dầu đánh bóng cho xe máy, kem để đánh bóng, 

chất tẩy rửa bánh xe, chất tẩy rửa ô tô, chất tẩy rửa kính.  
 

 
(210) 4-2014-18986 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đen, cam. 
(731) Công ty TNHH tư vấn kiến 

trúc TLI Hà Nội  (VN) 

Phòng 304, nhà C17, Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng, thiết kế trang trí nội ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2014-18987 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.15; 26.13.25; 1.15.23; 25.3.1 
(591) Đen, cam. 
(731) Công ty TNHH tư vấn kiến 

trúc TLI Hà Nội   (VN) 

Phòng 304, nhà C17, Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ: giường; tủ; bàn; ghế; kệ; vách gỗ. 

 

 
(210) 4-2014-18988 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) UNIVERSAL HARDWARE 
CORPORATION  (TW) 
No.18, Industrial 17 Rd., Taiping 
District, Taichung City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 08: Cuốc chim [dụng cụ Cầm tay]; Cờ lê [dụng cụ cầm tay]; rìu; dụng cụ cầm tay, 
thao tác thủ công; búa [dụng cụ cầm tay]; cái kìm; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng 
cụ để nạo [công cụ cầm tay]; dây đeo giữ dụng cụ. 

 
 

(210) 4-2014-18989 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 24.15.3; 26.5.3; 25.5.25 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tổ chức Sự 

kiện và Truyền thông Việt 

Nam  (VN) 

Số 29 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức 
triển lãm cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; giới 
thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo, tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị; dàn dựng buổi biểu diễn, sản xuất buổi biểu 
diễn; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, dàn dựng chương trình phát 
thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn, dàn dựng chương trình biểu diễn; 
tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa. 

 

 
(210) 4-2014-18990 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất Sơn 

Tất Thành   (VN) 

Tổ 1A, khối Văn Quán, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2014-18991 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(731) Trường đại học Đông á  (VN)

63 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2014-18992 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19 

(731) Trường đại học Đông á   (VN)

63 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

 
(210) 4-2014-18993 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19 

(731) Trường đại học Đông á   (VN)

63 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

 
(210) 4-2014-18994 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 24.17.21; 24.17.15; A5.5.20; 5.5.16 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Huy Cúc  (VN) 

Tổ 13, phường Thắng Lợi, thị xã Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2014-18995 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.13.25; A26.11.12; A3.5.24; 3.5.3 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá non, vàng. 

(731) Nguyễn Thùy Dương  (VN)

249 Nguyễn Tri Phương, khu phố 5, 

phường Xuân An, thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai  
 

(511)   Nhóm 18: Ví đựng danh thiếp; túi xách tay; dây đai bằng da thuộc; ví tiền; ví đựng tiền; 

vật liệu giả da. 
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(210) 4-2014-18996 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.1.1; A26.11.9 
(591) Xanh lá non, xanh lá, xanh lá đậm, trắng.
(731) Đỗ Trọng Tạo  (VN) 

Số 738, đường Trường Sa, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh; trà. 

 

 
(210) 4-2014-18997 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Phạm Duyên Thắm  (VN) 

ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mua bán mỹ phẩm, mua bán giầy dép, mua bán túi xách, 

mua bán vải may quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-18998 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2014-18999 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
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(210) 4-2014-19000 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

(210) 4-2014-19001 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19002 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19003 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 
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(210) 4-2014-19004 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19005 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19006 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19007 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1518 

(210) 4-2014-19008 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19009 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược, dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19010 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19011 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1519 

(210) 4-2014-19012 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19013 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19014 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19015 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1520 

(210) 4-2014-19016 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19017 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19018 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19019 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1521 

(210) 4-2014-19020 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19021 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19022 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19023 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1522 

(210) 4-2014-19024 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19025 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19026 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19027 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1523 

(210) 4-2014-19028 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19029 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19030 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19031 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1524 

(210) 4-2014-19032 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19033 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19034 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19035 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1525 

(210) 4-2014-19036 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19037 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19039 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19040 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1526 

(210) 4-2014-19041 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19042 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19043 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19044 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1527 

(210) 4-2014-19045 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19046 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19047 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19048 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1528 

(210) 4-2014-19049 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên  (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19050 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19051 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

(210) 4-2014-19052 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1529 

(210) 4-2014-19053 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19054 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19055 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19056 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1530 

(210) 4-2014-19057 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19058 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19059 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19060 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1531 

(210) 4-2014-19061 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19062 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19063 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19064 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1532 

(210) 4-2014-19065 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19066 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19067 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19068 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1533 

(210) 4-2014-19069 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19070 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19071 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19072 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1534 

(210) 4-2014-19073 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19074 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên    (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2014-19075 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19076 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1535 

(210) 4-2014-19077 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19078 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19079 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19080 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 
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(210) 4-2014-19081 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19082 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19083 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19084 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 
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(210) 4-2014-19085 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19086 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19087 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-19088 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 
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(210) 4-2014-19089 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 

Thiên   (VN) 

314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2014-19090 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.4.2; 26.13.1; 2.9.14; 
A2.9.15 

(591) Đỏ tím, xanh lá, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trương Gia Linh  (VN) 

375 Nguyễn Thượng Hiền, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu và mua bán đồ uống có cồn.  

 

 
(210) 4-2014-19091 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

kinh doanh dược và trang 

thiết bị y tế Việt Mỹ  (VN) 

1251 quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 10: Que thử thai. 

 

 
(210) 4-2014-19092 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

kinh doanh dược và trang 

thiết bị y tế Việt Mỹ  (VN) 

1251 quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 10: Que thử thai. 
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(210) 4-2014-19093 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2014-19094 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Lưới phẫu thuật sử dụng để chữa chứng thoát vị và các khuyết tật khác ở vùng 

bụng. 
 

 
(210) 4-2014-19095 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2014-19096 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 26.4.9; 26.13.25; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển. 
(731) Ngô Anh Tài  (VN) 

Số 5 ngõ 29 phố Cửa Bắc, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch, quản lý hoạt động văn 
phòng. 
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(210) 4-2014-19099 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.2 

(731) JIANG JIANXIN  (CN) 

No.36, Group 11, Ruyi Village, Tianfen 

Town, Qidong City, Jiangsu Province, 

China 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Khoan cầm tay chạy điện; máy xay dùng trong gia đình (ngoài loại thao tác 

bằng tay); máy cắt; búa điện; công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; bộ khởi 

động cho động cơ và máy nổ; sa tô (bộ phận của máy); lưỡi cưa (bộ phận của máy); chổi 

(bộ phận của máy); máy gia công gỗ; máy khắc trổ; cưa xích; lõi cuộn dây (bộ phận của 

máy); máy đầm (bộ phận của máy). 
 

 
(210) 4-2014-19100 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.3.23; 24.15.1 

(731) JIANG JIANXIN  (CN) 

No.36, Group 11, Ruyi Village, Tianfen 

Town, Qidong City, Jiangsu Province, 

China  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 07: Khoan cầm tay chạy điện; máy xay dùng trong gia đình (ngoài loại thao tác 

bằng tay); máy cắt; búa điện; công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; bộ khởi 

động cho động cơ và máy nổ; sa tô (bộ phận của máy); lưỡi cưa (bộ phận của máy); chổi 

(bộ phận của máy); máy gia công gỗ; máy khắc trổ; cưa xích; lõi cuộn dây (bộ phận của 

máy); máy đầm (bộ phận của máy).  
 

 
(210) 4-2014-19101 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 25.1.25 

(591) Vàng, đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại Anh 

Thuý  (VN) 

Số 17 ngõ 43, đường Phùng Khoang, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Kem thoa mặt; kem dưỡng da; kem bảo vệ da.  
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(210) 4-2014-19102 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.6; 26.4.2; 25.3.1 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 

ánh Sáng  (VN) 

Số 38 Phan Bá Phiến, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2014-19103 (220) 15.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A5.3.15; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Nam Hiệp  (VN)

Xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2014-19104 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 3.1.14; 3.1.16; A1.1.10; A15.7.2 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Bốn Mùa  

(VN) 

Số A8/16 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-19105 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Bốn Mùa  (VN) 

Số A8/16 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-19106 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Bốn Mùa   (VN) 

Số A8/16 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-19107 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh lá, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Nhà Thuốc Tốt  

(VN) 

Tầng trệt Lô A, cao ốc Mỹ Phước, 
280/29 Bùi Hữu Nghĩa, phường 02, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dụng cụ y tế; mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-19108 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.10 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Châu Phi  (VN) 

1059 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào.  
 

 
(210) 4-2014-19109 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.5; 26.1.2; 26.1.6; 26.4.4 
(591) Xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH Lợi Hào Gia   (VN)

Quầy số 01 - 24 vựa NL, Chợ Đầu mối 
nông sản Thủ Đức, 141, quốc lộ 1A, khu 
phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 
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(210) 4-2014-19111 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xám, xanh lá. 
(731) Nguyễn Văn Ngoan  (VN)

489A/21/102 Huỳnh Văn Bánh, phường 
13, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; mật ong; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho con người (không 
dùng cho mục đích y tế); trà; đường; rong (gia vị). 

 

 
(210) 4-2014-19112 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt Nga  (VN)

Số nhà E25, khu tái định cư X4, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, đây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-19113 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Lê Trung Nam  (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
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âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sửa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-19114 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sừa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-19115 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sừa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
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nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-19116 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Lê Trung Nam     (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sừa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-19117 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Lê Trung Nam     (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sừa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2014-19118 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Lê Trung Nam     (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sừa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-19119 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm TPVN   (VN) 

299/17B đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19120 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm TPVN   (VN) 

299/17B đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1547 

(210) 4-2014-19121 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-19122 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Đông Đô  (VN) 

Lô B12/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19123 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Vàng đồng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Quang  

(VN) 

Số 8 đường số 8, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu.  
 

Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại, quảng cáo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1548 

(210) 4-2014-19124 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đông Phát  (VN) 

126 Trần Hưng Đạo, khu 4, thị trấn Kẻ 
Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), động cơ diesel 
(không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), máy phát điện, máy xay xát, máy xay 
bột, máy bơm nước, máy cày xới, máy nghiền thức ăn gia súc. 

 

 
(210) 4-2014-19125 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đông Phát  (VN) 

126 Trần Hưng Đạo, khu 4, thị trấn Kẻ 
Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), động cơ diesel 
(không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), máy phát điện, máy xay xát, máy xay 
bột, máy bơm nước, máy cày xới, máy nghiền thức ăn gia súc. 

 

 
(210) 4-2014-19126 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) CHO SEONG KYUNG  (KR) 
No. 401, 45, Sapyeong-daero 12-gil, 
Seocho-gu, Seoul-city, Republic of 
Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn làm đẹp; dịch vụ điều trị chống béo phì; phòng khám chuyên về 
bệnh béo phì; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ kiểm soát cân nặng, cụ thể là, cung cấp 
các chương trình liên quan đến giảm cân và/hoặc duy trì việc giảm cân.  

 

 
(210) 4-2014-19127 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.13.25 
(591) Hồng tím, hồng. 
(731) CHO SEONG KYUNG  (KR) 

No. 401, 45, Sapyeong-daero 12-gil, 
Seocho-gu, Seoul-city, Republic of 
Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn làm đẹp; dịch vụ điều trị chống béo phì; phòng khám chuyên về 
bệnh béo phì; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ kiểm soát cân nặng, cụ thể là, cung cấp 
các chương trình liên quan đến giảm cân và/hoặc duy trì việc giảm cân. 

 

 
(210) 4-2014-19128 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.13.25 
(591) Hồng tím, hồng. 
(731) CHO SEONG KYUNG  (KR) 

No. 401, 45, Sapyeong-daero 12-gil, 
Seocho-gu, Seoul-city, Republic of 
Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn làm đẹp; dịch vụ điều trị chống béo phì; phòng khám chuyên về 
bệnh béo phì; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ kiểm soát cân nặng, cụ thể là, cung cấp 
các chương trình liên quan đến giảm cân và/hoặc duy trì việc giảm cân. 

 

 
(210) 4-2014-19129 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu. 
(731) CHO SEONG KYUNG  (KR) 

No. 401, 45, Sapyeong-daero 12-gil, 
Seocho-gu, Seoul-city, Republic of 
Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp các suất ăn trên các 
chuyến bay; nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ cửa hàng bánh 
mỳ, bánh ngọt [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ quán rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống theo 
phong cách phương Tây. 

 

 
(210) 4-2014-19130 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; 25.5.1 
(731) Nguyễn Thị Hồng Nhung   (VN)

Phòng 602, nhà 8C, Đại Cồ Việt, phường 
Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y.  
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(210) 4-2014-19134 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 2.1.20; 2.1.2 
(731) Đinh Thị Huyền  (VN) 

Số 53/38/191, tổ 12, đường Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ da hoặc vải giả da như: vali; cặp xách; túi xách; ví (bóp); 

ba lô. 
 

 
(210) 4-2014-19135 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; A25.1.10; 2.1.2; 2.1.20 
(731) Đinh Thị Huyền  (VN) 

Số 53/38/191, tổ 12, đường Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ da hoặc vải giả da như: vali; cặp xách; túi xách; ví (bóp); 

ba lô. 
 

 
(210) 4-2014-19136 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A20.1.5; A20.1.9; A26.11.12; 1.15.23; 
26.11.3 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng, đen, xanh lá 
cây. 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xây dựng Thành Công 

Thành  (VN) 

313/76-78 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn cho thợ sơn nhà; chổi quét sơn (cọ sơn). 
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(210) 4-2014-19137 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A20.1.9; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Cam, xám, đen, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xây dựng Thành Công 

Thành  (VN) 

313/76-78 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn cho thợ sơn nhà; chổi quét sơn (cọ sơn). 
 

 
(210) 4-2014-19138 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8; A26.11.12; 26.4.4; A5.3.13; 
24.15.21; 26.3.1 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và du 

lịch ALFA  (VN) 

Căn hộ 3512-CT7B khu đô thị Vĩnh 
Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; cho 
thuê xe ô tô; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, vé tàu thủy, vé xe lửa). 

 

 
(210) 4-2014-19139 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) HUSQVARNA AB   (SE) 
SE-561 82 Huskvarna, Sweden  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 07: Cưa xích chạy điện, máy cắt cỏ chạy điện, máy cắt cỏ có người điều khiển; 
máy xén cỏ chạy điện và bộ phận của máy xén cỏ chạy điện. 

 

 
(210) 4-2014-19140 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh da trời, đen. 
(731) Công ty cổ phần giầy Việt  (VN)

180-182 Lý Chính Thắng, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy, dép. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm da giầy, nguyên phụ liệu hóa chất ngành da giầy; dịch 
vụ tổ chức triển lãm các sản phẩm ngành da giầy. 

 

 
(210) 4-2014-19141 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.13; 4.5.15; 4.5.21 
(731) KOEI SANGYO CO., LTD   (JP) 

Enbata77, Kagiya-cho, Tokai-shi, Aichi 
4770032, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: Máy sàng rung.  
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa máy sàng rung. 
 

 
(210) 4-2014-19142 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Bá Cẩn  (VN) 

216D xóm Chiếu, phường 15, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch trong nước và quốc tế; dịch vụ vận chuyển 
hành khách, dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; hướng dẫn du lịch; cho thuê 
phương tiện vận tải. 

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ đặt phòng khách sạn trong 
nước và quốc tế; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà dưỡng lão; dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ (lưu trú tạm thời). 

 
 

(210) 4-2014-19143 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Bá Cẩn   (VN) 

216D xóm Chiếu, phường 15, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch trong nước và quốc tế; dịch vụ vận chuyển 
hành khách, dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; hướng dẫn du lịch; cho thuê 
phương tiện vận tải. 

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ đặt phòng khách sạn trong 
nước và quốc tế; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà dưỡng lão; dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ (lưu trú tạm thời). 
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(210) 4-2014-19144 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, cam, đen, trắng. 
(731) CONGJIN YANG  (ES) 

C/Planeta Urano N 19, Portal 15, 1. B, 
28983 Parla - Madrid, Spain 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; đá lửa. 

 

 
(210) 4-2014-19145 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Võ Xuân Long   (VN) 

17/3 đường số 4, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu đọc đĩa kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2014-19146 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sỹ   (VN) 

Thôn 7, xã Đăk ¥, huyện Bù Gia Mập, 
tỉnh Bình Phước 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi nước; van điều chỉnh mức nước. 
 

 
(210) 4-2014-19147 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) PT MEDION FARMA JAYA   (ID) 

Babakan Ciparay 282, Bandung 40223, 
West Java - Indonesia 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vitamin dành cho thú y; thuốc chủng 
phòng bệnh dành cho thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dành cho thú y; chất kháng nguyên 
dành cho thú y; chế phẩm lợi khuẩn probiotic dành cho thú y. 
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Nhóm 35: Mua bán dược phẩm dành cho thú y, chế phẩm thú y, thiết bị thú y; phân phối 
dược phẩm dành cho thú y, chế phẩm thú y, thiết bị thú y, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
nghiên cứu kinh doanh; marketing; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác. 

 
 

(210) 4-2014-19148 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 22.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, cam, vàng, xanh lá 

cây nhạt, tím. 
(731) Công ty cổ phần gốm Việt 

Thành  (VN) 

Số 99, quốc lộ 1K, xã Hóa An, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm mỹ nghệ: bát, đĩa, chậu hoa.  
 
 

(210) 4-2014-19149 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 25.7.25; 9.1.10; 3.1.1 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen, đỏ, trắng, nâu
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đông Phương Nam   (VN) 

Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; rượu brandi (rượu mạnh); 
rượu uýt ki (rượu whisky); rượu mùi. 

 
 

(210) 4-2014-19150 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.1; 2.1.13; 3.1.1; 19.1.1; 24.9.1; 
24.1.1; 25.1.6; A19.1.12; A3.1.22 

(591) Vàng, nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Đông Phương Nam    (VN) 

Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; rượu brandi (rượu mạnh); 
rượu uýt ki (rượu whisky); rượu mùi.  

 

 
(210) 4-2014-19151 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 3.1.1; 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25; 
A3.1.22 

(591) Vàng, đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Đông Phương Nam     (VN) 

Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; rượu brandi (rượu mạnh); 
rượu uýt ki (rượu whisky); rượu mùi.  

 

 
(210) 4-2014-19152 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.1; A3.1.22; 24.9.1; 25.1.6; 24.1.1; 
25.5.2; 11.3.1 

(591) Vàng, nâu, đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Đông Phương Nam     (VN) 

Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất, rượu brandi (rượu mạnh); 
rượu uýt ki (rượu whisky); rượu mùi.  

 
 

(210) 4-2014-19153 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.1; 25.1.6; 24.1.1; 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Đông Phương Nam     (VN) 

Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; rượu brandi (rượu mạnh); 
rượu uýt ki (rượu whisky); rượu mùi.  

 

 
(210) 4-2014-19155 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ đậm, đỏ nhạt, nâu, vàng đậm, 

vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Đông Phương Nam     (VN) 

Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; rượu brandi (rượu mạnh); 
rượu uýt ki (rượu whisky); rượu mùi.  

 

 
(210) 4-2014-19156 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 3.3.1; 5.13.4; 5.7.1; 26.4.2; 
A9.1.22 

(591) Vàng, nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Đông Phương Nam     (VN) 

Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; rượu brandi (rượu mạnh); 
rượu uýt ki (rượu whisky); rượu mùi.  

 
 

(210) 4-2014-19157 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh, ghi. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long   (VN) 

041 (D2-19) Nguyễn Văn Linh, khu phố 
Mỹ Hưng 2, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; đại lý bất động sản; môi giới bất động 

sản; cho thuê bất động sản; định giá bất động. 
 

 
(210) 4-2014-19160 (220) 15.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(731) MAKE-UP ART COSMETICS INC.   (US)

767 Fifth Avenue, New York, New 

York, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc.  
 

(210) 4-2014-19162 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thuận Phú   (VN) 

654 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho người; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho 

mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-19163 (220) 15.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thuận Phú    (VN) 

654 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho 

mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-19164 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thuận Phú    (VN) 

654 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19165 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN)

Lô số 51, đường số 2 KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19166 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M   (VN)

Lô số 51, đường số 2 KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19167 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A2.3.23; A2.3.16; 2.3.25; A26.1.24; 
A2.3.17; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH thực phẩm ánh 

Hồng    (VN) 

Số 8 đường 26, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa, pho mát, trái cây đóng hộp, thạch dừa, thạch rau câu.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo các loại như bánh flan, bánh mì, bánh ngọt, bánh trung thu, bánh mặn.  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; các loại nước ngọt có ga và không ga (đồ uống); nước 
uống hương vị trà; nước uống hương vị trái cây; nước ép hoa quả.  

 
 

(210) 4-2014-19168 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A2.3.16; A2.3.17; A2.3.23; 2.3.25 
(731) Công ty TNHH thực phẩm ánh 

Hồng     (VN) 

Số 8 đường 26, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa, pho mát, trái cây đóng hộp, thạch dừa, thạch rau câu.   
 

Nhóm 30: Bánh kẹo các loại như bánh flan, bánh mì, bánh ngọt, bánh trung thu, bánh mặn.    
 

Nhóm 32:  Nước uống đóng chai; các loại nước ngọt có ga và không ga (đồ uống); nước 
uống hương vị trà; nước uống hương vị trái cây; nước ép hoa quả.  

 
 

(210) 4-2014-19169 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thực phẩm Anh Kim   (VN) 

18 Tân Thới Nhất, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; nước ép 
hoa quả.  

 

 
(210) 4-2014-19170 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(591) Xanh, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ACG   (VN)

285/60 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chi Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát: nước sâm bí đao (bí đao là thành phần chính), nước gạo rang, 
nước đậu đen rang, nước mủ trôm, nước lá sa kê, nước nha đam.  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1560 

Nhóm 35: Mua bán nước giải khát như nước sâm bí đao, nước gạo rang, nước đậu đen 
rang, nước mủ trôm, nước lá sa kê, nước nha đam, sữa bắp, sữa đậu nành, sữa khoai môn, 
sữa hạt sen.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, giải khát.  
 

 
(210) 4-2014-19171 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ sinh học   (VN) 

Số 557, đường 21/4, phường Xuân Bình, 
thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc diệt nấm bệnh, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2014-19172 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A18.1.8; 18.1.23; A26.11.9 
(591) Xanh đậm, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại quốc tế Bình Phú   (VN) 

342/9A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ vận tải trong nước và 
quốc tế; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; 
đại lý tàu biển.  

 

 
(210) 4-2014-19173 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.1; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Xám bạc, đỏ, cam. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng kỹ 

thuật điện Đông Nam á   (VN) 

12 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện.  
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(210) 4-2014-19174 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Xanh. 

(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng Phan Gia Phúc   (VN) 

19 Ao Đôi, khu phố 10, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn tường, sơn nước, sơn dầu, sơn lót, bột trét, cọ lăn sơn.  
 

 
(210) 4-2014-19175 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Jenny 

Gary  (VN) 

27/53 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Tàu hủ (làm từ đậu nành); sữa đậu nành. 

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu tàu hủ (làm từ đậu nành), sữa đậu nành.  
 

 
(210) 4-2014-19178 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.11; 26.1.1 

(591) Xanh, đen, vàng. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Jenny 

Gary  (VN) 

27/53 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Tàu hủ (làm từ đậu nành); sữa đậu nành.  

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu tàu hủ (làm từ đậu nành), sữa đậu nành.  
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(210) 4-2014-19179 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 2.1.8; 18.1.5 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Trương Thịnh  

(VN) 

151/167 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, môtô, và các bộ phận; phụ tùng cho các phương tiện trên thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2014-19180 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 25.1.25 
(731) HERBDAY CO., LTD  (KR) 

(Younggu B/D) 368, Siheung-daero 
Geumcheon-gu, Seoul, 153-830, Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2014-19181 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Đỗ Thành Trung  (VN) 

Khu 12, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ thời trang; giày thời trang; thắt lưng cho quần áo; khăn 
quàng cổ. 

 
 

(210) 4-2014-19185 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh tím than, 

xanh lá cây, vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc dành cho trẻ em (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2014-19186 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A26.4.24; 24.17.25; 24.17.3 
(731) Công ty TNHH Âu Lạc  (VN)

Số nhà 57 ngõ 6, xóm 5 Hà Trì, phường 
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2014-19187 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 26.4.1; 25.5.2 
(591) Xanh da trời, xanh đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Âu Lạc  (VN)

Số nhà 57, ngõ 6, xóm 5 Hà Trì, phường 
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 27: Thảm; thảm nỉ; thảm chùi chân. 
 

 
(210) 4-2014-19188 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

Thống Nhất  (VN) 

Phố 9, phường Đông Thành, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; bột và các sản phẩm từ bột; bột mì trắng và mịn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vật liệu xây dựng, sắt, thép dùng trong xây dựng, cấu kiện 
kim loại, phi kim loại dùng trong xây dựng, sơn, bột bả, xi măng, bê tông, gạch, ngói, đá 
xây dựng, cát, sỏi, vôi, vữa. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng thuộc nhóm này; dịch vụ giám sát xây dựng công trình; dịch 
vu phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng xây dựng); dịch vụ cho thuê 
thiết bị xây dựng; dịch vụ trang trí nội thất.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây dược liệu; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp; 
dịch vụ diệt cỏ dại; dịch vụ ươm cây trồng.  
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(210) 4-2014-19189 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.3; A25.7.4 
(591) Hồng, ghi, đen, xanh xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Winf  (VN) 

Tầng M, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo trẻ em. 
 
 

(210) 4-2014-19190 (220) 15.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.4.2 
(591) Nâu, nâu nhạt, nâu đậm, vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Mín  (VN) 

24/5/21- đường Cầu Đen, khóm 4, 
phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 
 

(210) 4-2014-19191 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

phát triển Kim Long  (VN) 

ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hoá, 
tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc trừ cỏ.  
 
 

(210) 4-2014-19192 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Viết Đạt  (VN) 

Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, tất dệt kim, giầy dép, thắt lưng (quần áo). 
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(210) 4-2014-19193 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A26.11.8; 26.1.2; 3.7.17; 26.13.25 

(591) Xanh dương, đỏ, đen. 
(731) Công ty luật Hợp Danh Việt 

Nam  (VN) 

17 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2014-19194 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đông Nam 

Đức Thành  (VN) 

Lô A8-5, đường C1, khu công nghiệp 
Bourbon An Hòa, xã An Hòa, huyện 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại, diệt nấm, diệt cỏ).  
 

 
(210) 4-2014-19196 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.1.4; A3.1.24; 5.5.19; 25.7.17; 25.7.25 

(591) Cam, vàng, vàng chanh, đỏ, trắng, hồng 
đen, xanh da trời, xanh lá cây, xám. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm   (VN)

Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: phô mai, 
sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 
 

(210) 4-2014-19197 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.20; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư giáo dục 

mầm non Bình Minh  (VN) 

Đường Duyên Hải, ấp Miễu Thì, thị trấn 
Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
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(210) 4-2014-19198 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghệ -

kinh doanh 3N  (VN) 

122/15 Phổ Quang, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thanh cua đông lạnh; hải sản đông lạnh.  
 
 

(210) 4-2014-19199 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; A5.5.20; 26.15.15; A25.3.15; 
26.13.25; 21.1.17 

(591) Vàng, xanh. 
(731) Công ty TNHH công nghệ -

kinh doanh 3N   (VN) 

122/15 Phổ Quang, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thanh cua đông lạnh; hải sản đông lạnh.  
 
 

(210) 4-2014-19200 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá, đen. 
(731) Công ty TNHH Ngón Dương 

Cầm  (VN) 

41 Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ âm nhạc.  
 
 

(210) 4-2014-19201 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Trắng, nâu, vàng, đỏ, xanh lá cây, đen, 

xanh dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần New Play 

Yard  (VN) 

Lầu 1, tòa nhà Toji, Số 384/1C Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em các loại.  
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(210) 4-2014-19202 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ, đen, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

nước biển, tím, hồng, xanh dương đậm. 
(731) Nguyễn Quốc Việt   (VN) 

426B/19 Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ, đồ trang sức.  
 

Nhóm 18: Túi xách, ví.  
 

Nhóm 25: Quần, áo, thắt lưng, mũ (nón), khăn, giày dép, đầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, đầm, mũ (nón), đồ trang sức, mắt kính, nước hoa, mỹ phẩm, 
giày dép, đồng hồ, thắt lưng, ví, túi xách.  

 

 
(210) 4-2014-19203 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ, đen, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

nước biển, tím, hồng, xanh dương đậm. 
(731) Nguyễn Quốc Việt  (VN) 

426B/19 Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ, đồ trang sức.  
 

Nhóm 18: Túi xách, ví.  
 

Nhóm 25: Quần áo, thắt lưng, mũ (nón), khăn, giày dép, đầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, đầm, mũ (nón), đồ trang sức mắt kính, nước hoa, mỹ phẩm, 
giày dép, đồng hồ, thắt lưng, ví, túi xách.  

 
 

(210) 4-2014-19205 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Milano Việt 

Nam  (VN) 

Số 27, ngõ 260 Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; cửa quay (không tự động) vật liệu xây dựng bằng kim 
loại; cửa bằng kim loại; tấm kim loại dành cho xây dựng; bộ đồ cửa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-19206 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đầu tư Kim Lập   (VN) 

51 Vạn Tượng, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Thùng lau nhà.  
 
 

(210) 4-2014-19207 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Gia 

Nông  (VN) 

62/173 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-19208 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH thương mại Gia 

Nông  (VN) 

62/173 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-19209 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại rượu Vũ 

Gia  (VN) 

Số 230, ấp 4, xã Tân Hiệp, huyện Phú 
Giao, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
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(210) 4-2014-19210 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.23; 18.3.21 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại Liên Thành Phát  (VN) 

Số 883/4 Lê Hồng Phong, khu 7, phường 
Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em (bao gồm cả đồ chơi trong nhà và đồ chơi ngoài trời). 
 

 
(210) 4-2014-19211 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh nước biển, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Hải Yến Nha 

Trang   (VN) 

141 Huỳnh Thúc Kháng, phường Tân Lập,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát không có cồn, không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2014-19212 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 1.5.1; 24.15.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng, xanh 

tối, vàng chanh. 
(731) Công ty cổ phần GLOBAL 

GREENTECH  (VN) 

250 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-19214 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A2.5.23; 3.1.14; 2.5.21; 1.3.1; 21.1.16 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Kim Thu  (VN) 

47/2A, đường số 59, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2014-19215 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.3.23; 25.1.6 
(591) Xanh trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cơ khí thương mại dịch vụ 

Vĩnh Khoa  (VN) 

A15/19 quốc lộ 50, ấp 1, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc bao gồm: máy truốt vỏ mía, máy khuấy, máy tách xương cá, máy ra 
viên cá, máy chuốt mía chạo tôm, máy định lượng nhân.  

 

 
(210) 4-2014-19216 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 8.1.1; 26.1.1 

(731) Hộ kinh doanh Nhân Ngãi  

(VN) 

97 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ. 
 

 
(210) 4-2014-19217 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.4; 26.1.2; 26.3.2; A1.1.10 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Cường Phát Việt 

Nam   (VN) 

Số 39/914 Trương Định, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn (dùng điện); máy cắt; máy tiện và cắt ren; máy mài; máy dập khuôn; 
máy đột lỗ.  

 

 
(210) 4-2014-19219 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

AS Phan Lê  (VN) 

Lô 4, 5 đường Hồ Nghinh, phường Phước 
Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1571 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2014-19220 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh lá cây, vàng chanh nhạt. 
(731) Công ty cổ phần sữa gạo 

Calevy  (VN) 

Số 1, đường 104 - BTT, khu phố 3, 
phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở gạo không có cồn.  
 

(210) 4-2014-19221 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.7.15; A3.7.24; A11.3.3; A2.1.23 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH Ngài Ket  (VN)

Số 8 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống như: cà phê, trà sữa; quán rượu; quầy rượu, bia.  
 

 
(210) 4-2014-19222 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.4.2 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Oseven  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
 
 

(210) 4-2014-19223 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.2; A3.13.4; A3.13.24; 
A25.7.2 

(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Oseven (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
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(210) 4-2014-19224 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.7.3; 2.3.7; A2.3.16 
(591) Nâu, xanh lá cây, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Hiệp Phát   (VN) 

30 đường số 5, khu dân cư Tấn Trường, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; bánh mì; bánh ngọt; bánh gạo; bánh kem; kẹo.  
 
 

(210) 4-2014-19225 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.5.16; 3.9.1; 25.1.6; A25.1.10 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, hồng, vàng, 
đồng, đỏ. 

(731) Cơ sở Lê Thiên Hương  (VN)

A9/28 đường Thanh Niên, ấp 1, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 
 
 

(210) 4-2014-19226 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; A26.4.24; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

đen, trắng. 
(731) Đỗ Văn Trung   (VN) 

64 Lê Văn Việt, khu phố 2, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 
 
 

(210) 4-2014-19229 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Phương  (VN)

Lô số 1, đường số 3, khu Bắc sông Hà 
Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, dược phẩm ngành y, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế. 
 
 

(210) 4-2014-19230 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Phương  (VN)

Lô số 01, đường số 03, khu Bắc sông Hà 
Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, dược phẩm ngành y, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế. 
 
 

(210) 4-2014-19231 (220) 18.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.1.13; 2.3.13; A18.1.19 

(591) Xanh lá cây, đen, nâu, xám trắng, xám 
đen, hồng, trắng, da người. 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2014-19232 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.1.13; 2.3.13; A18.1.19 

(591) Xanh lá cây, đen, nâu, xám trắng, xám 
đen, hồng, trắng, da người. 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2014-19233 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.1.13; 2.1.14; A18.1.19 

(591) Xanh lá cây, đen, nâu, xám trắng, xám 
đen, hồng, trắng, da người. 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2014-19234 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.1.13; 2.3.13; A18.1.19 

(591) Xanh lá cây, đen, nâu, xám trắng, xám 
đen, hồng, trắng, da người. 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng ăn uống thực hiện). 
 

 
(210) 4-2014-19235 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.1.13; 2.3.13; A18.1.19 

(591) Xanh lá cây, đen, nâu, xám trắng, xám 
đen, hồng, trắng, da người. 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2014-19236 (220) 18.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.1.13; 2.3.13; A18.1.19 

(591) Xanh lá cây, đen, nâu, xám trắng, xám 
đen, hồng, trắng, da người. 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2014-19238 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.1; 2.5.2 
(591) Vàng, tím, đen, trắng, hồng, cam, xanh 

dương 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Hưng 

Vượng  (VN) 

Lô đất CN5, khu công nghiệp Thạch 
Thất - Quốc Oai, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Thạch hút, thạch rau câu, thạch trái cây. 
 

Nhóm 32: Nước uống hoa quả. 
 

 
(210) 4-2014-19239 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng B.Thμnh  (VN) 

318-320 Quang Trung, thị trấn Ngô 
Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo; dây bằng 
kim loại quý (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 

 

 
(210) 4-2014-19240 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng Ngọc Liên  (VN) 

Thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù 
Cát, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo; dây bằng 
kim loại quý (đồ trang sức, đồ kim hoàng): đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 

 

 
(210) 4-2014-19241 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng Anh Nhật  (VN) 

189 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngô Mây, 
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo; dây bằng 
kim loại quý (đồ trang sức, đồ kim hoàng); đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 

 

 
(210) 4-2014-19242 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Kim Hùng  (VN) 

Thôn Xuân An, xã Cát Minh, huyện Phù 
Cát, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo; dây bằng 
kim loại quý (đồ trang sức, đồ kim hoàng); đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 
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(210) 4-2014-19243 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng K.Hoàng Thanh  (VN) 

Thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo; dây bằng 
kim loại quý (đồ trang sức, đồ kim hoàng); đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 

 

 
(210) 4-2014-19245 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.4.1; A3.4.4; A3.4.23 
(731) Công ty TNHH thiết bị và 

công nghệ cao Inteso  (VN) 

Số nhà 14, ngõ 15, phố Hương Viên, 
phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: Máy làm đất; máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ 
công; máy công cụ; động cơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); máy bơm nước. 

 

 
(210) 4-2014-19246 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thiết bị và 

công nghệ cao Inteso  (VN) 

Số nhà 14, ngõ 15, phố Hương Viên, 
phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 

 
 

(210) 4-2014-19247 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.15.11 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 
(731) Trần Thu Hương  (VN) 

Tổ dân phố Trường Thọ Tây, phường 
Trương Quang Trọng, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1577 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2014-19248 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) URAI PHANICH CO., LTD  (TH) 
54/1 Soi Sathorn 11, Yak 3, South 
Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120, Thailand 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và vecni các loại; chế phẩm nhuộm; chất pha loãng cho sơn; kim loại dạng 
lá cho họa sỹ, người làm nghề trang trí, người làm nghề in và nghệ sỹ. 

 
 

(210) 4-2014-19249 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.16; 26.1.2; A3.9.24 
(731) URAI PHANICH CO.,LTD  (TH) 

54/1 Soi Sathorn 11, Yak 3, South 
Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120, Thailand 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và vecni các loại, chất dùng để bảo quản gỗ, chất màu, chất pha loãng cho 
sơn, dầu thông, nhựa cây, nhựa tự nhiên (dạng thô). 

 

 
(210) 4-2014-19250 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A9.9.15; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Giầy Việt  (VN)

180-182 Lý Chính Thắng, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy, dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm da giầy, nguyên phụ liệu hoá chất ngành da giầy; dịch 
vụ tổ chức triển lãm các sản phẩm ngành da giầy nhằm mục đích thương mại.  

 

 
(210) 4-2014-19251 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh coban, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Ba Sao   (VN)

Số 98 ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng taxi. 
 

 
(210) 4-2014-19252 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Angel co.,ltd   (kr) 

23, Simin-daero 98beon-gil, Dongan-gu, 
Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea  

 
(511)   Nhóm 09: Nhiệt kế không dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị đo nhiệt độ dùng cho mục đích y tế; dụng cụ hút sữa mẹ; dụng cụ hút 
sữa mẹ bằng tay. 

 
 

(210) 4-2014-19253 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và vật tư y tế Lạng Sơn    (VN) 

Số 102 Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-19254 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và vật tư y tế Lạng Sơn    (VN) 

Số 102 Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-19255 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và vật tư y tế Lạng Sơn    (VN) 

Số 102 Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-19256 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và vật tư y tế Lạng Sơn   (VN) 

Số 102 Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19257 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh    (VN) 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-19258 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-19259 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 

Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-19261 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.8; 26.1.1 

(591) Xanh dương. 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Vinh Hiển  (VN) 

4/6c đường Tân Xuân 4, ấp Chánh 2, xã 

Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 16: Phấn thợ may. 
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(210) 4-2014-19262 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 3.1.14; 3.1.15 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Vinh Hiển  (VN) 

4/6c đường Tân Xuân 4, ấp Chánh 2, xã 
Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Phấn thợ may. 
 

 
(210) 4-2014-19263 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH cung ứng thực 

phẩm Metro  (VN) 

BP 28DG7 khu dân cư Conic, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế, yến sào chế 
biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến).  

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không cồn).  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: yến sào (tổ chim yến), yến chưng sẵn (đóng vào 
lon, chai), nước yến lon (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), chè yến; 
quảng cáo, giới thiệu để bán hàng; tiếp thị để bán hàng.  

 

 
(210) 4-2014-19264 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(731) CHRYSANTHEMUM CO., LTD.  (JP) 

2-1, Nishiki Nakamachi, Kaizuka-shi, 
Osaka 597-0093 Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng sắt và vật liệu xây dựng bằng thép; vật liệu xây dựng 
bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); dây chão bằng kim loại; lưới 
thép.  
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(210) 4-2014-19266 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.9.1; A5.7.23; 5.7.13 

(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH Diệp Hưng Phú  

(VN) 

3A Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hải sản tươi sống, hải sản tẩm ướp, các loại gia vị và nước 
chấm, các loại rau củ quả.  

 
 

(210) 4-2014-19267 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A1.1.10; A1.11.8 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tân An Vinh  

(VN) 

139 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Gương soi, kính trang trí các loại. 
 
 

(210) 4-2014-19268 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 18.3.23; 18.3.21; 18.3.2 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Hùng Đại Dương  

(VN) 

84/1 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá dùng để ốp lát tường, sàn; đá granit; phiến đá dùng trong xây 
dựng; các tác phẩm nghệ thuật từ đá.  

 
 

(210) 4-2014-19269 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.9.1; 5.7.13; A5.7.23 

(591) Đỏ nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Diệp Hưng Phú  

(VN) 

3A Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2014-19270 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phú Mỹ Phước  (VN) 

46 đường 12D, khu phố Chân Phúc Cẩm, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Véc ni; sơn; chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu gỗ; dầu để bảo quản gỗ.  
 

 
(210) 4-2014-19271 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại cơ khí Tiến Phú  (VN) 

158/7 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho người đi xe máy; mũ bảo hiểm cho thể thao; 
mũ bảo hiểm dùng cho người cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp.  

 

 
(210) 4-2014-19272 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 26.1.6; 9.7.1; A2.1.23; A2.3.23; 
3.11.9; A3.11.24; 3.9.14 

(591) Trắng, xám tro, vàng, đỏ, xanh lá cây, 
đen, xanh nước biển. 

(731) Công ty cổ phần Diệp Linh Sơn  

(VN) 

181 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục).  

 
 

(210) 4-2014-19273 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; 1.5.1; 26.1.6 
(591) Xanh rêu, vàng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Bảo 

Ngọc  (VN) 

Sạp số 102, 103 khu C và sạp số 49, 59, 
60 khu D, nhà lồng 1, chợ Hóc Môn, khu 
phố 5, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (bánh tráng, muối tép, hành phi, chà 
bông); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 

các đơn đặt hàng.  
 

 
(210) 4-2014-19274 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 3.4.1; A3.4.4; A3.4.23; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, đen, trắng, đỏ bầm. 

(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Việt Thành  (VN) 

Lầu 12, tòa nhà VTP, số 08 Nguyễn Huệ, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; dịch vụ tài 

chính. 
 

 
(210) 4-2014-19275 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 3.7.1; 3.7.16 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

bao bì Hồng Hà  (VN) 

205 bc Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy hoặc bằng nhựa để bao gói; giấy; túi bằng giấy dùng để bao 

gói; túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng bọc thực phẩm dùng cho mục đích gia dụng.  
 

 
(210) 4-2014-19276 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 2.9.1; 26.4.2 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH quà tặng và 

đầu tư xây dựng Lĩnh Nam  

(VN) 

355/2 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, túi du lịch, ba lô, cặp sách, vali. 
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(210) 4-2014-19277 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Thiên Lý  (VN)

Số 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh) (không bao gồm kẹo). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2014-19278 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A17.2.2; 25.12.1; A26.11.8 

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH Ti Gia  (VN)

819 A Hà Huy Giáp, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn; véc ni; và các chất sơn, quét tương tự. 
 
 

(210) 4-2014-19279 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ nhà hàng Làng Nướng 

Nam Bộ  (VN) 

615A Âu Cơ, phường Hòa Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 
 
 

(210) 4-2014-19280 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lam, xanh da trời, đen. 
(731) Công ty TNHH cơ khí Thiên 

Hùng Vương  (VN) 

38A, tổ 6, KP Long Điềm, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
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(210) 4-2014-19281 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lam, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất cơ khí Hưng Phát  

(VN) 

55 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
 
 

(210) 4-2014-19282 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch Mỹ Gia Cát 

Tường  (VN) 

Số 18/11 đại lộ Bình Dương, khu phố 
Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cơ sở lưu trú tạm thời (khách 
sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2014-19283 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Tân Thuận Phát  

(VN) 

609 Lê Hồng Phong, khu phố 3, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in. 
 

 
(210) 4-2014-19284 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện tử viễn thông Sơn Bình 

Tâm  (VN) 

8 đường số 4C, khu phố 5, phường An Lạc
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại pin và bộ sạc pin điện thoại di động.  
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(210) 4-2014-19286 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.5.1; A3.5.24; 8.7.11 

(731) Lương Văn Cường  (VN) 

Thôn Hồng Tiến, xã Quyết Tiến, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

 
(210) 4-2014-19287 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.1; A5.5.22; 5.5.19; 26.4.3 
(591) Vàng, cam, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Quân Phúc  (VN) 

47 đường 909 Tạ Quang Bửu, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng bánh; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2014-19288 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.1.1; 24.15.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Giang  (VN) 

308 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2014-19289 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 9.7.1; A5.3.14 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Phan Văn Bảy  (VN) 

898 tỉnh lộ 43, khu phố 1, phường Bình 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Mũ (nón) vải các loại.  
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(210) 4-2014-19290 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phan Trần  (VN)

23 đường số 5, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào, tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm thực phẩm).  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; thực phẩm ăn liền dạng bánh kẹo được chế biến từ rau câu cùng các 
phụ liệu khác như đường, sữa, dừa, cà phê, ca cao, agar - agar bột. 

 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2014-19291 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.3.1 

(591) Ngọc thạch, trắng. 
(731) Công ty TNHH PNP CHEMITECH  

(VN) 

Lô G0-1, đường số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa 1-Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa 
Đông, huyện Đứa Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; keo/hồ/chất dính dùng trong công 
nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-19292 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) PEPSICO, INC.  (US) 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 
khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-19293 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Giang  (VN) 

308 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Tấm lót trẻ em bằng cao su.  
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(210) 4-2014-19294 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  

(731) Lăng Chí Quang  (VN) 

294/1 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); nước suối đóng chai (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2014-19295 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25; A14.1.6 

(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện Đại 

Thái  (VN) 

53/223 đường số 4, khu phố 6, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại dây cáp điện, cáp thông tin, dây điện từ. 
 

 
(210) 4-2014-19296 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  
(731) Nguyễn Quốc Cường  (VN) 

6 đường 7, phường Bình Trưng Tây, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Các loại giày, dép. 

 

 
(210) 4-2014-19297 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24 

(731) Công ty TNHH xây dựng nhà 

Âu Việt  (VN) 

Số 6 đường số 7, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà, công trình đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật 

dân dụng như: cầu đường, thủy lợi. 
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(210) 4-2014-19298 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Nam Thành Long  (VN) 

14/1D ấp Trung Đông, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Băng tải; đai truyền cho băng tải; băng tải (máy móc). 
 
 

(210) 4-2014-19299 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A2.3.16; 2.3.8; 2.3.25 
(591) Hổ phách, hạt dẻ, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ ăn uống Sài Gòn Phố  

(VN) 

125 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2014-19301 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.2; 26.1.5
(591) Xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp Phi 

Thái  (VN) 

Số nhà 46/10/20, đường Nguyễn Cửu 
Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; quạt gió (điều hòa không khí); quạt thổi (bộ phận 
của thiết bị điều hòa không khí); thiết bị và trang bị thông gió (điều hòa không khí).  

 

 
(210) 4-2014-19302 (220) 18.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH TM & SX Thiêm 

Hồng Phát  (VN) 

B1, khu công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ 
Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ dùng bằng thủy tinh, sành sứ như: chén, tách, cốc; đĩa; bộ bát đĩa; chai lọ; 
bình, hũ đựng; ấm trà.  
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(210) 4-2014-19303 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  

(731) QINGDAO T&T INTERNATIONAL 

TRADING CO., LTD.   (CN) 
RM 301, Unit 2, No.63 Haier Road, 

Qingdao, China 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm cho bánh xe bơm hơi (lốp); lốp cho bánh xe cộ; ta lông lốp cho xe cộ [đai 
của trục lăn]; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi [lốp]; bánh xe bơm hơi [lốp xe]; xe đạp.  

 

 
(210) 4-2014-19304 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.13.25 

(591) Vàng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần nhựa Việt 

Phước  (VN) 

Lô K-3-CN, KCN Mỹ Phước 2, phường 

Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 
 

(511)   Nhóm 19: Tấm nhựa lấy sáng PC (polyecarbonate) dùng cho xây dựng công nghiệp và 

dân dụng; tấm PE (polyethylene) dùng cho xây dựng công nghiệp và dân dụng; tấm PE 
(polypropylene) dùng cho xây dựng công nghiệp và dân dụng.  

 
Nhóm 22: Dây đai nhựa tổng hợp dùng để đóng gói hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2014-19305 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  

(591) Đỏ. 

(731) Công ty cổ phần nhựa Việt 

Phước  (VN) 

Lô k-3-CN, KCN Mỹ Phước 2, phường 
Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm nhựa lấy sáng PC (polyecarbonate) dùng cho xây dựng công nghiệp và 

dân dụng  tấm PE (polyethylene) dùng cho xây dựng công nghiệp và dân dụng; tấm PE 
(polypropylene) dùng cho xây dựng công nghiệp và dân dụng.  

 

Nhóm 22: Đây đai nhựa tổng hợp dùng để đóng gói hàng hóa.  
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(210) 4-2014-19306 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhựa Việt 

Phước  (VN) 

Lô K-3-CN, KCN Mỹ Phước 2, phường 
Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm nhựa lấy sáng PC (polyecarbonate) dùng cho xây dựng công nghiệp và 

dân dụng; tấm PE (polyethylene) dùng cho xây dựng công nghiệp và dân dụng; tấm PE 
(poiypropylene) dùng cho xây dựng công nghiệp và dân dụng.  

 
Nhóm 22: Dây đai nhựa tổng hợp dùng để đóng gói hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2014-19307 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thời trang Nguồn Lực   (VN) 

Lô 7 Khu công nghiệp Điện Nam-Điện 
Ngọc, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo thời trang thuộc nhóm này; đồ đi chân thuộc nhóm này; đồ 

đội đầu thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2014-19308 (220) 18.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.1.22; 2.3.22; 25.12.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, trắng, vàng. 
(731) Lê Thị Chung  (VN) 

Số 168 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hương thơm để thắp, hương trầm dùng để cúng, nến, nến thơm, 
chuông, tượng bán thân bằng kim loại thường, tượng nhỏ bằng kim loại thường, tượng 
bằng kim loại thường, tượng bằng kim loại quý, tượng nhỏ bằng kim loại quý, sách đọc 
kinh lần theo chuỗi hạt, bức tượng nhỏ bằng giấy, tượng bán thân bằng đá, bằng bê tông 
hoặc cẩm thạch, tượng nhỏ bằng đá, bằng bê tông hoặc bằng cẩm thạch, tượng bằng đá, 
bằng bê tông hoặc bằng cẩm thạch, chuông gió, chùm chuông gió, bục giảng kinh, tượng 
nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, tượng sáp, tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch 
cao hoặc chất dẻo, tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, lư, lư đốt xông nước hoa, 
giá đỡ nến, chén, tách, bát đũa bằng sành, tượng bán thân bằng sứ, sành, đất nung hoặc 
thủy tinh, tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh, tượng bằng sứ, gốm, đất nung 
hoặc thủy tinh, quần áo, quần áo bằng giấy, áo choàng lễ, dải áo thầy dòng (đeo ở tay trái 
khi làm lễ). 
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(210) 4-2014-19309 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A16.1.5; 1.15.21; 26.1.1 
(591) Cam, xanh biển. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bưu 

chính viễn thông Sài Gòn  (VN)

45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ maket cho mục đích quảng 

cáo, dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch 
vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; truyền tin 
nhắn vả hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung 
cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông 
đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người 
sử dụng.  

 

 
(210) 4-2014-19311 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Phú Gia Bảo (VN)  

(VN) 

Tổ 23 Trung Hòa A, phường Vĩnh 
Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, bình lọc nước đa năng, bếp gas, phích điện, ấm sắc thuốc điện, 

ấm đun siêu tốc.   
 

Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng như: nồi cơm điện, bình lọc nước đa năng, bếp gas, 
phích điện, ấm sắc thuốc điện, ấm đun siêu tốc, điều hòa không khí, tủ lạnh.  

 

 
(210) 4-2014-19312 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Sơn Hải   (VN) 

Thôn 8, xã Hương An, huyện Quế Sơn, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quí.  
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(210) 4-2014-19313 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Sơn Hải   (VN) 

Thôn 8, xã Hương An, huyện Quế Sơn, 
tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quí.  
 
 

(210) 4-2014-19314 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Sơn Hải   (VN) 

Thôn 8, xã Hương An, huyện Quế Sơn, 
tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quí.  
 
 

(210) 4-2014-19315 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng, cam, hồng, xanh lá cây, xanh 

nước biển, xanh nước biển. 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 

1800 Vevey, Switzerland  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng và chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế và điều trị 
bệnh; sữa công thức dùng cho trẻ sơ sinh (dùng cho mục đích y tế), đồ ăn, đồ uống và 
chất làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; sữa công thức dùng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), 
đồ ăn, đồ uống và chất làm thức ăn cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất làm 
thức ăn cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người ốm dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất làm 
thức ăn dùng cho phụ nữ đang mang thai, bà mẹ đang cho con bú, dùng cho mục đích y 
tế; chất dinh dưỡng bổ sung và chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm vitamin; chất bổ sung khoáng dùng cho thực phẩm (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-19316 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Nâu, trắng. 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo.  
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Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước sô đa; nước chanh; đồ uống ép từ quả không 
chứa cồn; đồ uống không cồn; xi rô và chế phẩm đề làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2014-19318 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương đậm. 
(731) Trần Thanh Hùng  (VN) 

Mỹ Tài, Phù Mỹ, tỉnh Bình Định  
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 
 

(210) 4-2014-19319 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 11.3.14; 25.1.25; 5.9.19; A5.3.14 
(591) Vàng, xanh lục. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Kế  

(VN) 

166, tổ 04, ấp Phú Trung, xã Phú Thọ, 
huyện Phủ Tân, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc  
 

 
(210) 4-2014-19320 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.5; 1.15.23 
(731) SLOOP SPARE PARTS MFG.CO.,LTD  

(TW) 
1F, No.162, Wu Fu St., Nantun District, 
Taichung City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Khung gầm ô tô; cổ trục xe; thanh truyền động cho phương tiện giao thông trên 
bộ, khác với bộ phận của động cơ ô tô và đầu máy; bánh lái cho xe cộ; trục truyền động 
cho xe cộ mặt đất; khung gầm xe cộ.  

 
 

(210) 4-2014-19322 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ, nước hoa dạng 
au-đờ-toalét, nước hoa xịt toàn thân; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức 
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dùng cho da; bọt cạo râu, dầu cạo râu (không chứa dược chất), nước xức dùng trước và 
sau khi cạo râu; phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm 
thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); nước xức tóc; dầu gội đầu và dầu xả 
tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; 
chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi 
dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa 
dược chất.  

 
 

(210) 4-2014-19323 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiến Biển   (VN)

Nhà ông Biển, thôn Trinh Cát, xã Đông 
Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm, cụ thể là: nước tinh khiết.  
 

 
(210) 4-2014-19324 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Nguyễn Thanh Hùng   (VN)

105/11 đường 8, khu phố 3, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 26: Tóc giả, râu giả, phần tóc nối thêm, đồ trang trí tóc, bím tóc, lọn tóc, tóc người, 
chỏm tóc giả, bộ tóc giả.  

 

 
(210) 4-2014-19325 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thảm len 

Hàng Kênh  (VN) 

Đội 7 (nhà ông Vũ Văn Sơn), xã An Thọ, 
huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 27: Thảm phủ sàn; chiếu; thảm treo tường; giấy dán tường; tấm lót dưới thảm; thảm 
chống trơn. 
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(210) 4-2014-19326 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.9; 26.4.3; A5.5.20 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần nam dược 

Hải Long  (VN) 

58 Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-19327 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.6 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

RU NAM  (VN) 

136B đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13 cũ), 
phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột, cà phê nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê rang; cà phê 
nhân tạo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, 
dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán giải khát, dịch vụ quầy rượu (bar). 

 

 
(210) 4-2014-19328 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thùy Vân  (VN) 

88/192A Chánh Hưng, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kìm bấm móng; kìm cắt da; kéo cắt móng; giũa móng; dao. 
 

 
(210) 4-2014-19329 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vina Hưng  (VN) 

137/39/3 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng. 
 

 
(210) 4-2014-19330 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Lý Tiến   (VN)

120/38/26 Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí, cụ thể là: rèn, gò, hàn, tiện.  
 

 
(210) 4-2014-19331 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 

B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2014-19332 (220) 28.08.2012 

(641) 4-2012-19118 (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.1 
(731) BUILDING MATERIALS 

INVESTMENT CORPORATION   (US) 
2600 Singleton Boulevard, Dallas, Texas 
75212, United States 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)  Nhóm 01: Chất dính dùng trong việc lắp đặt màng (tấm) lợp mái; hóa chất dùng cho màng 
(tấm) bằng nhựa bitum dẻo để lợp mái; chất bịt kín mái dạng lỏng, chất bịt kín và chất 
dính trên cơ sở dung môi dùng cho lợp mái; chất dính dùng cho tấm lợp mái bằng atfan 
(nhựa đường); chất dính ở dạng lỏng, bán lỏng, bột nhão và khô dùng cho xây dựng; chất 
làm sạch trên cơ sở nước và dung môi [hóa chất]. 

 

Nhóm 02: Véc ni; sơn lót; sơn phụ cho mái.  
 

Nhóm 06: Tấm thông hơi cho mái bằng kim loại; tấm kim loại dùng để che phủ; chốt, 
đinh và tấm kim loại dùng cho hệ thống mái; vật liệu xây dựng loại mối hàn chữ m (m-
weld) làm bằng kim loại, ống (cửa) thông gió và mũ chụp làm bằng kim loại dùng cho 
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mái bằng nhựa bi-tu-men và atfan (nhựa đường); vật liệu thông gió cho gác mái, cụ thể là 
chóp mái, ống, (cửa) thông gió mép bờ mái, ống (cửa) thông gió bao lơn và ống lớn (hộp) 
thông gió bằng kim loại; vật liệu thông gió dùng trong xây dựng, cụ thể là ống (cửa) 
thông gió bao lơn bằng kim loại; ống lớn (hộp) thông gió bằng kim loại; ống lớn (hộp) 
đàn hồi bằng bằng kim loại cách nhiệt làm cho không khí chuyển động dùng cho hệ thống 
làm nóng, hệ thống điều hòa không khí và các ứng dụng thông gió; ống (cửa) thoát khí 
cho mái bằng kim loại dùng để thông gió trong các tòa nhà thương mại hoặc dân cư; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là cửa thông gió cho chóp mái, móng, mái, phần dưới 
mái hắt và đầu hồi dùng cho xây dựng dân dụng. 

 
Nhóm 17: Vật liệu bịt kín và vật liệu dính bịt kín trên cơ sở nước và cao su dùng cho lợp 
mái ở dạng lỏng, bán lỏng, bột nhão hoặc khô; vật liệu lợp mái, cụ thể là màng chắn hơi 
(ẩm) và vật liệu dính và cấu kiện bắt chặt để đảm bảo cho các sản phẩm này, màng chắn 
hơi (ẩm) được bán cùng với chất dính hoặc cấu kiện bắt chặt để ghép nối. 

 
Nhóm 19: Các sản phẩm để bảo dưỡng và sửa chữa, cụ thể là xi-măng dùng cho lợp mái 
và vật liệu phủ mái bằng atfan (nhựa đường); vật liệu phủ bịt kín dùng cho tường [vật liệu 
xây dựng không bằng kim loại]; vật liệu phủ cho mái dạng lỏng [vật liệu xây dựng]  xi-
măng dẻo và vật liệu phủ lại bề mặt tự dính dùng cho đường viền mái lợp; màng (tấm) lợp 
mái và hệ thống màng (tấm) lợp mái [vật liệu xây dựng không bằng kim loại]; màng (tấm) 
lợp mái bằng nhựa bitum hóa dẻo; tấm (lớp) đệm bằng pô-li-ex-te (polyester); tấm lợp 
mái bằng atfan (nhựa đường); tấm lợp mái không làm bằng kim loại; các hạt khoáng sản 
được bán dưới dạng thành phần không thể tách rời của tấm lợp mái bằng atfan (nhựa 
đường); các hạt khoáng sản không bằng kim loại được sử dụng trong các ứng dụng lợp 
mái; màng (tấm) lợp mái chứa sợi vô cơ phủ atfan (nhựa đường) hoặc chứa atfan (nhựa 
đường); lớp (tấm) lót dùng để lợp mái [không bằng kim loại]; vật liệu lợp mái bằng nhựa 
bitum (bitumen) dưới dạng cuộn; vật liệu lợp mái bằng nhựa bitum cải tiến; màng (tấm) 
bằng ô- lê-fin (olefin) nhựa nhiệt dẻo dùng để lợp mái; màng (tấm) phủ atfan (nhựa 
đường) dùng để lợp mái; màng (tấm) lợp mái bằng sợi thủy tinh; tấm che khe nối cho mái 
lợp [không bằng kim loại]; cửa mái (cửa sổ trời) không làm bằng kim loại; giấy xây dựng 
bao gồm giấy phủ chịu nước; tấm (lớp) đệm thủy tinh được phủ atfan (nhựa đường); panen 
để ốp và tấm ốp góc cách nhiệt [vật liệu xây dựng không bằng kim loại]; đá phiến lợp 
mái; tấm (lớp) đệm thông gió dùng để lợp mái không làm bằng kim loại; phụ kiện lắp đặt 
cho mái một lớp, cụ thể là băng keo phủ [vật liệu xây dựng]; tấm che khe nối, chụp ống 
(pipe boot), tấm ốp góc đúc sẵn hoàn chỉnh, ống thoát nước chưa phủ (pre-flashed drain), 
tấm lót lối đi bộ, khớp co giãn, thanh một lớp [vật liệu xây dựng không bằng kim loại]; 
chốt và tấm nhựa dùng cho hệ thống mái; màng (tấm) bằng nhựa po-li-vi-nin cờ-lo-rít 
(PVC) và phụ kiện; tấm cách nhiệt [vật liệu xây dựng không bằng kim loại]; peclit giãn 
nở; vật liệu cách nhiệt bằng pô-li-i-sô-ci-a-nua-rát (polyisocyanurate); tấm sợi cách nhiệt 
[vật liệu xây dựng không bằng kim loại]; vật liệu cách nhiệt bằng pô-li-xti-ren 
(polystyrene) giãn nở; vật liệu cách nhiệt bằng pô-li-xti-ren (polystyrene) ép đùn; dải 
(tấm) che phủ một lớp [vật liệu xây dựng không bằng kim loại]; vật liệu làm mái sân vườn 
(mái có cỏ, cây được trồng ở bên trên) [vật liệu xây dựng không bằng kim loại] và phụ 
kiện; tấm che phủ mái bằng thạch cao; tấm ốp bằng xi-măng sợi; vật liệu thông gió cho 
gác mái, cụ thể là, chóp mái, ống (cửa) thông gió mép bờ mái, ống thông hơi bao lơn và 
ống lớn (hộp) thông gió không làm bằng kim loại; vật liệu thông gió dùng trong xây 
dựng, cụ thể là ống (cửa) thông gió bao lơn không làm bằng kim loại; ống lớn (hộp) thông 
gió không làm bằng kim loại; ống lớn (hộp) đàn hồi cách nhiệt không làm bằng kim loại 
làm không khí chuyển động dùng cho hệ thống làm nóng, hệ thống điều hòa không khí và 
các ứng dụng thông gió; ống (cửa) thoát khí không làm bằng kim loại để thông gió trong 
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các công trình dân cư và thương mại; vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là cửa thông 
gió cho chóp mái, móng, mái, phần dưới mái hắt và đầu hồi dùng cho xây dựng dân dụng; 
vải chống thấm đàn hồi được sử dụng để bảo vệ chống lại thời tiết và chống thấm trong 
thời gian dài; chất phủ dưới dạng chất bịt kín công nghiệp dùng cho kim loại, bê tông, gỗ, 
đồng, mái, máng xối và các loại nền [vật liệu xây dựng]. 

 

Nhóm 21: Tấm sợi thủy tinh được sử dụng để sản xuất tấm lợp mái bằng atfan (nhựa 
đường).  

 

Nhóm 35: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bán hàng và tiếp thị cho các nhà thầu lợp mái; 
cung cấp dịch vụ bảo hành mở rộng cho các nhà thầu làm mái; tư vấn cho các nhà thầu 
lợp mái về việc quảng cáo, chào hàng và cung cấp chương trình bảo dưỡng mái; tư vấn về 
bán hàng, tiếp thị và quảng cáo cho các nhà thầu lợp mái; tư vấn cho các nhà thầu lợp mái 
về các đề nghị kiểm tra mái và về thanh tra việc kiểm tra mái; liệt kê các nhà thầu làm 
mái trên cơ sở dữ liệu về quảng cáo và định vị; cung cấp các tài liệu hỗ trợ bán hàng, tiếp 
thị và quảng cáo cho các nhà thầu lợp mái; cung cấp chương trình bảo hành mở rộng đối 
với màng (tấm) lợp mái. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực lợp mái; dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực bán hàng 
liên quan đến các dịch vụ lợp mái; các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức hội thảo về xây 
dựng mái và về các hoạt động nghiên cứu thị trường và quan hệ công chúng liên quan đến 
xây dựng mái. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra về mái.  
 

 
(210) 4-2014-19333 (220) 28.08.2012 

(641) 4-2012-19119 (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) BUILDING MATERIALS 
INVESTMENT CORPORATION   (US) 
2600 Singleton Boulevard, Dallas, Texas 
75212, United States 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong việc lắp đặt màng (tấm) lợp mái; hóa chất dùng cho màng  
(tấm) bằng nhựa bitum dẻo để lợp mái; chất bịt kín mái dạng lỏng, chất bịt kín  và chất 
dính trên cơ sở dung môi dùng cho lợp mái; chất dính dùng cho tấm lợp  mái bằng atfan 
(nhựa đường); chất dính ở dạng lỏng, bán lỏng, bột nhão và khô  dùng cho xây dựng; chất 
làm sạch trên cơ sở nước và dung môi [hóa chất]. 

 

Nhóm 02: Véc ni; sơn lót; sơn phụ cho mái.  
 

Nhóm 06: Tấm thông hơi cho mái bằng kim loại; tấm kim loại dùng để che phủ; chốt,  
đinh và tấm kim loại dùng cho hệ thống mái; vật liệu xây dựng loại mối hàn  chữ m (m-
weld) làm bằng kim loại, ống (cửa) thông gió và mũ chụp làm bằng  kim loại dùng cho 
mái bằng nhựa bi-tu-men và atfan (nhựa đường); vật liệu  thông gió cho gác mái, cụ thể là 
chóp mái, ống, (cửa) thông gió mép bờ mái,  ống (cửa) thông gió bao lơn và ống lớn (hộp) 
thông gió bằng kim loại; vật liệu  thông gió dùng trong xây dựng, cụ thể là ống (cửa) 
thông gió bao lơn bằng kim  loại; ống lớn (hộp) thông gió bằng kim loại; ống lớn (hộp) 
đàn hồi bằng bằng  kim loại cách nhiệt làm cho không khí chuyển động dùng cho hệ 
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thống làm  nóng, hệ thống điều hòa không khí và các ứng dụng thông gió; ống (cửa) thoát  
khí cho mái bằng kim loại dùng để thông gió trong các tòa nhà thương mại hoặc  dân cư; 
vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là cửa thông gió cho chóp mái,  móng, mái, phần 
dưới mái hắt và đầu hồi dùng cho xây dựng dân dụng. 

 

Nhóm 17: Vật liệu bịt kín và vật liệu dính bịt kín trên cơ sở nước và cao su dùng cho lợp  
mái ở dạng lỏng, bán lỏng, bột nhão hoặc khô; vật liệu lợp mái, cụ thể là màng  chắn hơi 
(ẩm) và vật liệu dính và cấu kiện bắt chặt để đảm bảo cho các sản  phẩm này, màng chắn 
hơi (ẩm) được bán cùng với chất dính hoặc cấu kiện bắt  chặt để ghép nối. 

 

Nhóm 19: Các sản phẩm để bảo dưỡng và sửa chữa, cụ thể là xi-măng dùng cho lợp mái 
và  vật liệu phủ mái bằng atfan (nhựa đường); vật liệu phủ bịt kín dùng cho tường  [vật 
liệu xây dựng không bằng kim loại]; vật liệu phủ cho mái dạng lỏng [vật  liệu xây dựng]  
xi-măng dẻo và vật liệu phủ lại bề mặt tự dính dùng cho đường  viền mái lợp; màng (tấm) 
lợp mái và hệ thống màng (tấm) lợp mái [vật liệu xây  dựng không bằng kim loại]; màng 
(tấm) lợp mái bằng nhựa bitum hóa dẻo; tấm  (lớp) đệm bằng pô-li-ex-te (polyester); tấm 
lợp mái bằng atfan (nhựa đường);  tấm lợp mái không làm bằng kim loại; các hạt khoáng 
sản được bán dưới dạng  thành phần không thể tách rời của tấm lợp mái bằng atfan (nhựa 
đường); các hạt  khoáng sản không bằng kim loại được sử dụng trong các ứng dụng lợp 
mái;  màng (tấm) lợp mái chứa sợi vô cơ phủ atfan (nhựa đường) hoặc chứa atfan  (nhựa 
đường); lớp (tấm) lót dùng để lợp mái [không bằng kim loại]; vật liệu lợp  mái bằng nhựa 
bitum (bitumen) dưới dạng cuộn; vật liệu lợp mái bằng nhựa  bitum cải tiến; màng (tấm) 
bằng ô- lê-fin (olefin) nhựa nhiệt dẻo dùng để lợp  mái; màng (tấm) phủ atfan (nhựa 
đường) dùng để lợp mái; màng (tấm) lợp mái  bằng sợi thủy tinh; tấm che khe nối cho mái 
lợp [không bằng kim loại]; cửa mái  (cửa sổ trời) không làm bằng kim loại; giấy xây dựng 
bao gồm giấy phủ chịu  nước; tấm (lớp) đệm thủy tinh được phủ atfan (nhựa đường); 
panen để ốp và tấm  ốp góc cách nhiệt [vật liệu xây dựng không bằng kim loại]; đá phiến 
lợp mái;  tấm (lớp) đệm thông gió dùng để lợp mái không làm bằng kim loại; phụ kiện  
lắp đặt cho mái một lớp, cụ thể là băng keo phủ [vật liệu xây dựng]; tấm che  khe nối, 
chụp ống (pipe boot), tấm ốp góc đúc sẵn hoàn chỉnh, ống thoát nước  chưa phủ (pre-
flashed drain), tấm lót lối đi bộ, khớp co giãn, thanh một lớp [vật  liệu xây dựng không 
bằng kim loại]; chốt và tấm nhựa dùng cho hệ thống mái;  màng (tấm) bằng nhựa po-li-vi-
nin cờ-lo-rít (PVC) và phụ kiện; tấm cách nhiệt  [vật liệu xây dựng không bằng kim loại]; 
peclit giãn nở; vật liệu cách nhiệt bằng  pô-li-i-sô-ci-a-nua-rát (polyisocyanurate); tấm sợi 
cách nhiệt [vật liệu xây dựng  không bằng kim loại]; vật liệu cách nhiệt bằng pô-li-xti-ren 
(polystyrene) giãn  nở; vật liệu cách nhiệt bằng pô-li-xti-ren (polystyrene) ép đùn; dải 
(tấm) che  phủ một lớp [vật liệu xây dựng không bằng kim loại]; vật liệu làm mái sân 
vườn  (mái có cỏ, cây được trồng ở bên trên) [vật liệu xây dựng không bằng kim loại]  và 
phụ kiện; tấm che phủ mái bằng thạch cao; tấm ốp bằng xi-măng sợi; vật liệu  thông gió 
cho gác mái, cụ thể là, chóp mái, ống (cửa) thông gió mép bờ mái,  ống thông hơi bao lơn 
và ống lớn (hộp) thông gió không làm bằng kim loại; vật  liệu thông gió dùng trong xây 
dựng, cụ thể là ống (cửa) thông gió bao lơn  không làm bằng kim loại; ống lớn (hộp) 
thông gió không làm bằng kim loại;  ống lớn (hộp) đàn hồi cách nhiệt không làm bằng 
kim loại làm không khí  chuyển động dùng cho hệ thống làm nóng, hệ thống điều hòa 
không khí và các  ứng dụng thông gió; ống (cửa) thoát khí không làm bằng kim loại để 
thông gió  trong các công trình dân cư và thương mại; vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ  
thể là cửa thông gió cho chóp mái, móng, mái, phần dưới mái hắt và đầu hồi  dùng cho 
xây dựng dân dụng; vải chống thấm đàn hồi được sử dụng để bảo vệ  chống lại thời tiết và 
chống thấm trong thời gian dài; chất phủ dưới dạng chất  bịt kín công nghiệp dùng cho 
kim loại, bê tông, gỗ, đồng, mái, máng xối và các  loại nền [vật liệu xây dựng]. 
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Nhóm 21: Tấm sợi thủy tinh được sử dụng để sản xuất tấm lợp mái bằng atfan (nhựa đường).  
 

Nhóm 35: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bán hàng và tiếp thị cho các nhà thầu lợp mái; 
cung  cấp dịch vụ bảo hành mở rộng cho các nhà thầu làm mái; tư vấn cho các nhà  thầu 
lợp mái về việc quảng cáo, chào hàng và cung cấp chương trình bảo dưỡng  mái; tư vấn về 
bán hàng, tiếp thị và quảng cáo cho các nhà thầu lợp mái; tư vấn  cho các nhà thầu lợp 
mái về các đề nghị kiểm tra mái và về thanh tra việc kiểm  tra mái; liệt kê các nhà thầu 
làm mái trên cơ sở dữ liệu về quảng cáo và định vị;  cung cấp các tài liệu hỗ trợ bán hàng, 
tiếp thị và quảng cáo cho các nhà thầu lợp  mái; cung cấp chương trình bảo hành mở rộng 
đối với màng (tấm) lợp mái.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực lợp mái; dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực bán hàng 
liên quan đến các dịch vụ lợp mái; các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức hội thảo về xây 
dựng mái và về các hoạt động nghiên cứu thị trường và quan hệ công chúng liên quan đến 
xây dựng mái. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra về mái.  
 

 
(210) 4-2014-19334 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 1.7.6; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh rêu, đen. 
(731) Công ty TNHH B5 Agency Việt 

Nam  (VN) 

Số 3, ngõ Hàng Chuối 2, đường Hàng 
Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho các mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; dịch vụ market cho 
mục đích quảng cáo; marketing; xuất bản tài liệu quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-19335 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Nâu, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH du lịch Lan Hạ  

(VN) 

21 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, 
huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển khách du lịch đường bộ, đường biển. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và khách sạn. 
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(210) 4-2014-19336 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Phạm Hoài Anh  (VN) 

Số 46 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo may sẵn, đồ đi chân, đồ đội 

đầu, trang phục); quảng cáo, maketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

 
(210) 4-2014-19337 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 25.1.25; A25.1.10; A5.11.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng. 

(731) Công ty cổ phần Geumsan  

(VN) 

Phòng 703, cao ốc Lant, 56-58-60 Hai 

Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm (lotions) chống nếp nhăn; kem chống nếp nhăn; kem dưỡng thể; 

nước thơm (lotions) dưỡng thể; kem làm đẹp; kem tẩy trang; chế phẩm mỹ phẩm dùng 

cho mục đích chăm sóc da; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho mục đích dưỡng da mặt và 

dưỡng thể; nước thơm (lotions) chăm sóc da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

son môi; chế phẩm trang điểm; kem làm ẩm; nước hoa; nước thơm (lotions) giữ ẩm làm 

giảm nhăn da; kem bôi da nhằm làm trắng và sáng da; mỹ phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2014-19338 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN)

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-19339 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xám, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thời trang H.A  (VN) 

Căn hộ 404 tầng 4, nhà 17T1, khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, găng tay (quần áo), giày dép, mũ nón, váy. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xuất nhập khẩu các mặt hàng quần áo, trang phục, găng 
tay (quần áo), giày dép, mũ nón, váy. 

 
 

(210) 4-2014-19340 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2014-19341 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Đức Châu  (VN) 

Số 58, khu vực 1, khóm 2, thị trấn Năm 
Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý. 
 
 

(210) 4-2014-19342 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Đắc 

Thành  (VN) 

Khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm 
Căn, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1605 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-19343 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  
(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ; chất lỏng hãm dùng cho phanh; chất phủ dùng cho bộ 

tản nhiệt của ô tô và mô tô; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp. 
 

Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch cho ô tô và mô tô; chế phẩm làm sạch kính (thuỷ tinh); chế 
phẩm làm sạch bộ hãm (phanh); chế phẩm làm sạch bộ chế hòa khí; chế phẩm làm sạch 
động cơ; sáp đánh bóng ô tô; sáp đánh bóng mô tô; chế phẩm phủ chống thấm nước dùng 
cho ô tô và mô tô. 

 

 
(210) 4-2014-19346 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Hà My  

(VN) 

5/3 đường 23, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem chống nắng 

(mỹ phẩm), dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-19347 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 23.1.25; 26.3.23; 24.15.21 
(731) OLD NAVY (ITM) INC.  (US) 

2 Folsom Street, San Francisco, 
California 94105 USA  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ, nón, tất và giày dép. 
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(210) 4-2014-19348 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tín Hưng  (VN) 

Số 92 + 101/6 bis Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt đá; lưỡi cắt bê tông; tất cả là bộ phận của máy móc. 
 
 

(210) 4-2014-19350 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại - Tín Hưng  (VN) 

Số 92 +101/6 Bis Điện Biên Phủ, phường 17,
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt đá; lưỡi cắt bê tông; lưỡi cắt bê tông.  
 
 

(210) 4-2014-19351 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.1; 26.15.15; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, tím, nâu nhạt. 
(731) Dương Quang Trung  (VN)

Xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại bao gồm: pin dự phòng; tai nghe; tai nghe Bluetooth; dây 
cáp sạc điện thoại; pin điện thoại; miếng dán màn hình điện thoại; thẻ nhớ.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phụ kiện điện thoại bao gồm: pin dự phòng, tai nghe, tai 
nghe Bluetooth, dây cáp sạc điện thoại, pin điện thoại, miếng dán màn hình điện thoại, thẻ nhớ.  

 
 

(210) 4-2014-19352 (220) 19.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 24.9.1; 3.7.4; A3.7.24; 26.1.1; 2.9.14; 

A2.9.15 
(591) đỏ hồng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Chan-Li  (VN)

168/38A đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người. 
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(210) 4-2014-19353 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.2; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ PALM LOGISTICS Việt 

Nam  (VN) 

12 Võ Văn Kiệt, phường Thái Bình, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và hàng không, vận chuyển nội địa, cho 
thuê kho bãi, bao gói hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2014-19354 (220) 19.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (591) Vàng, cam, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần truyền hình 

cáp STV   (VN) 

Số 1070 Đê La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ sản xuất, chuẩn bị, trưng bày, phân phối và 
cho thuê các chương trình phát thanh và truyền hình, cho thuê phim, phim hoạt hình, các 
bản ghi âm thanh và hình ảnh qua các phương tiện tương tác như intemet; sản xuất 
chương trình giải trí trực tiếp, sản xuất chương trình giải trí truyền hình; dịch vụ sản xuất 
chương trình âm nhạc và truyền hình; dịch vụ giáo dục, cụ thể là xuất bản sách, tạp chí và 
tạp chí xuât bản định kỳ; xuất bản và cho thuê các tài liệu hướng dẫn và giáo dục; tổ chức, 
sản xuất và giới thiệu cáe sự kiện về giải trí, văn hóa và giáo dục qua hoặc không qua các 
phương tiện tương tác; tổ chức, sản xuất và giới thiệu các cuộc thi đấu, kiểm tra, trò chơi, 
vấn đáp, triển lãm, sự kiện thể thao, buổi biểu diễn, buổi biểu diễn ngoài trời, sự kiện sân 
khấu, biểu diễn kịch, hòa nhạc, biểu diễn trực tiếp và các sự kiện có khán giả tham gia; 
dịch vụ tổ chức trò chơi tương tác; sản xuất chương trình giải đố qua tin nhắn (SMS Quiz) 
; tất cả các dịch vụ trên đây được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu và các hệ thống 
thông tin liên lạc (tương tác), bao gồm internet.  

 
 

(210) 4-2014-19355 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 2.5.1; 5.7.8; 8.1.18; 26.7.25; 
25.7.25; 11.3.14; A11.1.25; A8.3.12 

(591) Nâu, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần truyền hình 

cáp STV   (VN) 

Số 1070 Đê La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ sản xuất, chuẩn bị, trưng bày, phân phối và 
cho thuê các chương trình phát thanh và truyền hình, cho thuê phim, phim hoạt hình, các 
bản ghi âm thanh và hình ảnh qua các phương tiện tương tác như intemet; sản xuất 
chương trình giải trí trực tiếp, sản xuất chương trình giải trí truyền hình; dịch vụ sản xuất 
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chương trình âm nhạc và truyền hình; dịch vụ giáo dục, cụ thể là xuất bản sách, tạp chí và 
tạp chí xuât bản định kỳ; xuất bản và cho thuê các tài liệu hướng dẫn và giáo dục; tổ chức, 
sản xuất và giới thiệu cáe sự kiện về giải trí, văn hóa và giáo dục qua hoặc không qua các 
phương tiện tương tác; tổ chức, sản xuất và giới thiệu các cuộc thi đấu, kiểm tra, trò chơi, 
vấn đáp, triển lãm, sự kiện thể thao, buổi biểu diễn, buổi biểu diễn ngoài trời, sự kiện sân 
khấu, biểu diễn kịch, hòa nhạc, biểu diễn trực tiếp và các sự kiện có khán giả tham gia; 
dịch vụ tổ chức trò chơi tương tác; sản xuất chương trình giải đố qua tin nhắn (SMS Quiz) 
; tất cả các dịch vụ trên đây được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu và các hệ thống 
thông tin liên lạc (tương tác), bao gồm internet.  

 
 

(210) 4-2014-19356 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, tím nhạt. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 

xuất Phạm Gia  (VN) 

Số 55B, ngõ 208 đường Tam Trinh, 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm [trừ quần áo]; khăn ăn bằng vải dệt; khăn mặt bằng vải; khăn lau mặt 
bằng vải; vải sợi dệt; vải dệt len.  

 
 

(210) 4-2014-19357 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 8.1.18; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, cam, xanh lá, xanh lục, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

quốc tế Thiên Việt  (VN) 

Tầng 6 tòa nhà Viện Công Nghệ, 25 Vũ 
Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước ga, các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả, xi rô, các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hịên).  
 

 
(210) 4-2014-19358 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mỹ Lan  (VN)

Khu công nghiệp Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Khuôn in CTP âm bản.  
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(210) 4-2014-19360 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.11; 8.1.1; 2.9.1 
(591) vàng cam, nâu, đỏ, xanh lá cây, đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH COP   (VN) 

156/7A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cửa hàng ăn uống tự phục vụ; cửa hàng ăn uống lưu động; 
nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-19361 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.2; 25.1.25; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng. 
(731) Nguyễn Thị Mai Trâm   (VN)

Số 152 Trưng Nữ Vương, phường Bình 
Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ SPA: chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da mặt, tắm trắng, trang điểm, thẩm 
mỹ.  

 

 
(210) 4-2014-19362 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Minh  (VN) 

Đường 610 thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 19: Keo chà ron ( vữa xi măng).  
 

Nhóm 35: Mua bán: keo chà ron (vữa xi măng).  
 

 
(210) 4-2014-19363 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Minh  (VN) 

Đường 610 thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch không nung; gạch men, thạch cao; vôi xi măng; kính xây dựng; bột trét 
tường.  
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Nhóm 35: Buôn bán nguyên vật liệu dùng trong xây dựng; cụ thể là mua bán: sơn, bột trít, 
cao lanh (dùng trong xây dựng), gạch không nung, thạch cao, vôi, cát, sạn xi măng, gạch 
men; trung tâm mua bán vật liệu xây dựng, cụ thể mua bán; sơn nước, bột trít, cao lanh 
(dùng trong xây dựng), gạch không nung, thạch cao vôi cát sạn, xi măng, gạch men. 

 

 
(210) 4-2014-19364 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.7.2; 2.3.5; 2.1.8 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH X-CANDY  (VN)

303A đường Phạm Ngũ Lão, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-19366 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất mỹ phẩm 

EN YA  (VN) 

30/96 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-19368 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần quản lý 

khách sạn quốc tế CELADON  

(VN) 

Tầng 12, Petro Việt Nam Tower, số 1-5 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền kinh doanh, cụ thể là hỗ trợ kỹ thuật trong việc tổ chức 

và thành lập khách sạn và nhà nghỉ.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ và khách sạn; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời cho người 
khác.  
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(210) 4-2014-19369 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần quản lý 

khách sạn quốc tế CELADON  

(VN) 

Tầng 12, Petro Việt Nam Tower, số 1-5 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền kinh doanh, cụ thể là hỗ trợ kỹ thuật trong việc tổ chức 

và thânh lập khách sạn và nhà nghỉ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ và khách sạn; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời cho người 
khác.  

 

 
(210) 4-2014-19370 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị cấp thoát nước Sao 

Minh   (VN) 

Số 7 phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm chân không; máy bơm dầu; máy bơm ly tâm; máy 

bơm quay; máy bơm dòng hướng trục; máy bơm pít tông; máy bơm chìm dưới nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 
bơm nước, máy bơm chân không, máy bơm dầu, máy bơm ly tâm, máy bơm quay, máy 
bơm dòng hướng trục, máy bơm pít tông, máy bơm chìm dưới nước; xúc tiến thương mại; 
tổ chức hội chợ triển lãm.  

 

 
(210) 4-2014-19371 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; 26.1.1; 14.1.5 
(731) Công ty cổ phần thép Đông 

Nam á (Viết tắt là ASC)   (VN) 

KCN Hoà Phú, xã Hoà Phú, thành phố 
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk   

 
(511)   Nhóm 06: Sắt thép và các hợp kim của chúng. 
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(210) 4-2014-19372 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.15.15; 26.4.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, ghi. 
(731) Công ty cổ phần thép Đông 

Nam á (Viết tắt là ASC)  (VN) 

KCN Hoà Phú, xã Hoà Phú, thành phố 
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk  

 
(511)   Nhóm 06: Sắt thép và các hợp kim của chúng. 

 

 
(210) 4-2014-19373 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 14.1.5; 26.4.3 
(731) Công ty cổ phần thép đông 

nam ¸ ( Viết tắt là ASC )   (VN) 

KCN Hoà Phú, xã Hoà Phú, thành phố 
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk  

 
(511)   Nhóm 06: Sắt thép và các hợp kim của chúng.  

 

 
(210) 4-2014-19374 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A11.1.6 
(591) Trắng, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH Món Huế  (VN)

302 - 304 Võ Văn Kiệt, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống: cụ thể là cung cấp các món ăn của Huế. 

 

 
(210) 4-2014-19375 (220) 18.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quốc tế ZAZA Việt Nam  (VN) 

Thôn An Lão, xã Sơn Lôi, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa chén bát; nước rửa bồn cầu; nước lau sàn; nước 

rửa xe. 
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(210) 4-2014-19376 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.16; A3.1.24; 3.1.6; 3.1.14 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

may mặc Bằng Phát  (VN) 

108/A21 Lê Văn Thọ, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2014-19378 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 3.7.17; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Demeyo  (VN)

Số 279 đường Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 
 

(210) 4-2014-19379 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 24.1.1 
(591) Vàng, cam, đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch Kim Hòa  (VN) 

92 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; vận tải. 

 

 
(210) 4-2014-19380 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) JIPLAI ENTERPRISE CO.,LTD  (LA) 

Km8, Thadua Road, Vientiane, Lao PDR
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; bình đun nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng) 
bằng ga, điện; phích đun nước bằng điện; lò nướng bằng điện; chảo đun bằng điện; lò vi 
sóng; lẩu nấu bằng điện; bếp ga; đệm và chăn được làm nóng bằng điện, không dùng cho 
y tế; ấm điện; bình đun thuốc bằng điện; máy sấy bát đĩa; tủ lạnh; thiết bị hút lọc khí và 
khử mùi; máy giữ độ ẩm; thiết bị lọc nước tinh khiết, nồi cơm điện; quạt điện. 
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(210) 4-2014-19381 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A2.5.23; A2.5.24; 2.5.8; A9.1.22 
(591) Hồng, đỏ, vàng, xanh da trời, đen. 
(731) Hộ kinh doanh may mặc SUN 

NY  (VN) 

23 đường số 26, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2014-19382 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A9.1.22; A5.11.5 
(591) Vàng, cam, lam sẫm, đen, trắng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh may mặc SUN 

NY   (VN) 

23 đường số 26, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2014-19383 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hồng Đạt Việt Nam  (VN) 

Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút (đồ dùng văn phòng).  
 

 
(210) 4-2014-19384 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 25.5.2; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Phạm Thị Hà  (VN) 

Khu 3, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-19386 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thiết bị phòng 

cháy chữa cháy Thành Sơn  

(VN) 

Khu phố 1, phường Viên Sơn, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị phòng cháy chữa cháy cụ thể gồm: bình chữa cháy đã nạp bột, bình 

chữa cháy đã nạp khí. 
 

 
(210) 4-2014-19387 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 26.4.3; 1.15.24 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Sản phẩm 

Sinh thái  (VN) 

309 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

 
(210) 4-2014-19388 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần sơn June  

(VN) 

3B01, lô A, tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
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(210) 4-2014-19389 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mỹ phẩm Gia 

Hân  (VN) 

77/10 đường TX21, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2014-19390 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mỹ phẩm Gia 

Hân  (VN) 

77/10 đường TX21, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-19391 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.7.25; 26.7.25; 25.1.25 
(591) Cam, đỏ, xanh, trắng. 
(731) Võ Thị Minh Nguyệt  (VN)

479 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá đã sơ chế.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo các loại.  
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; rau tươi; hoa tự nhiên. 
 

 
(210) 4-2014-19392 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) VIRCHOW HEALTHCARE PVT. LTD.  
(IN) 
901, DLH Park, S.V. Road, Goregaon 
(West), Mumbai 400 062, India 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-19393 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) VIRCHOW HEALTHCARE PVT. LTD.  

(IN) 
901, DLH Park, S.V. Road, Goregaon 
(West), Mumbai 400 062, India 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-19394 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát  (VN) 

Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19395 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát   (VN) 

Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-19396 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát   (VN) 

Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19397 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát   (VN) 

Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19398 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu  (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1619 

(210) 4-2014-19399 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19400 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/911, đường Phan 
Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19401 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam   (VN) 

Tầng 2, số 19, ngõ 136 phố Trung Liệt, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-19402 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Diệu Thúy   (VN)

Phòng 1, K4 tập thể Bộ Giao thông vận 
tải, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-19403 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm BIOPRO   (VN) 

Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-19404 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Tony 

Đông  (VN) 

11/17 Chu Văn An, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; dầu bơ (dầu thực vật); mỡ động vật (ăn được).  
 

 
(210) 4-2014-19405 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại tổng 

hợp Tony Đông   (VN) 

11/17 Chu Văn An, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; dầu bơ (dầu thực vật), mỡ động vật (ăn được).  
 

 
(210) 4-2014-19407 (220) 19.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(531) 3.7.16; 26.4.4; A3.7.24 

(591) Đen, đỏ.

(731) Công ty TNHH chuyển dọn 

toàn cầu AGS  (VN) 

Tầng 5, số 8, đường Phùng Khắc Khoan, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ dọn nhà và di chuyển chỗ ở, trụ sở; dịch vụ vận chuyển hành khách và 

hàng hóa bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không; dịch vụ dọn đồ đạc; dịch vụ 

dọn, vận chuyển, lưu giữ đồ dùng gia đình và đồ dùng văn phòng; di chuyển, vận chuyển, 

lưu giữ phương tiện giao thông, lai kéo tàu thuyền và dỡ hàng; cứu tàu bị đắm; đóng gói 

và lưu giữ hàng hóa; cung cấp thông tin liên quan đến du lịch; hãng du lịch; tổ chức các 

cuộc du lịch; cho thuê ngựa để vận chuyển; xếp hàng vào kho; lưu giữ hàng hóa; lưu kho 

và trông giữ quần áo; cho thuê chỗ để xe; cho thuê máy lạnh.  
 

 
(210) 4-2014-19408 (220) 19.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đỗ Văn 

Hương  (VN) 

ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị (cơm mẻ). 
 

 
(210) 4-2014-19409 (220) 19.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đỗ Văn 

Hương  (VN) 

ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị (cơm mẻ). 
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(210) 4-2014-19410 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.6; A7.1.12; A1.1.10; 24.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lam, đỏ, trắng. 
(731) Tổng công ty bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Bắc    (VN) 

Số 1 lô 11A đường Lê Hồng Phong, 
phường Đằng Hải, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu hàng hải.  
 

Nhóm 37: Nạo vét luồng tàu ra vào cảng biển; duy tu luồng tàu ra vào cảng biển; xây 
dựng các công trình hàng hải; sửa chữa các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 
phục vụ ngành hàng hải; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ ngành 
hàng hải; lắp đặt các thiết bị báo hiệu hàng hải; sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo 
đảm an toàn hàng hải và các thiết bị công nghiệp khác; đóng mới các phương tiện thuỷ; 
thu gom chất thải trên các luồng hàng hải.  

 
Nhóm 39: Vận hành hệ thống đèn biển và hệ thống báo hiệu luồng tàu biển; điều tiết giao 
thông hàng hải khi có công trình giao thông hàng hải đang thi công để đảm bảo an toàn; 
vận tải biển; bốc dỡ hàng hoá tại cảng; tìm kiếm và cứu người, tàu thuyền bị nạn trên 
biển; du lịch.  

 

Nhóm 40: Xử lý chất thải trên các luồng hàng hải.  
 

Nhóm 42: Khảo sát và thiết kế các công trình hàng hải; thiết kế các thiết bị báo hiệu hàng 
hải.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-19411 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cơ khí và thương mại Việt 

Cường   (VN) 

Số 494, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng bằng thép: lưỡi cưa thép, băng thép, đai thép, tấm thép 
bán thành phẩm, dải thép để làm đai, lá và tấm kim loại.  
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(210) 4-2014-19412 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.3; 26.1.6; 26.4.1 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bệnh viện Đa 

Khoa Mỹ Đức  (VN) 

04 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2014-19413 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH phát triển Sống 

Xanh   (VN) 

142/3 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; đồ thay 
thế bữa ăn, thực phẩm dinh dưỡng và đồ uống được làm phù hợp với việc sử dụng trong y 
tế hoặc thú y.  

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Đồ uống chế trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả không cồn và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

Nhóm 41: Đào tạo; Giải trí; Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2014-19414 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.13.25; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Giấy Việt  (VN)

157/30, tổ 52, khu phố 6, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm và dụng cụ học tập (giấy, sáp tô màu, bút sáp dầu, 
bút bi, bút chì, bảng viết, tập, thước kẻ, đồ bấm kim, ghim dập), hàng điện tử (máy chụp 
ảnh, máy quay phim, máy điện thoại đi động, máy điện thoại bàn, máy vi tính, máy in, 
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máy fax, máy sao chụp, máy tính tiền), thực phẩm chế biến (bánh trung thu, jăm bông vi 
cá, gà quay, cà phê bột, bột kem (để pha với cà phê) không chứa sữa, sữa, bánh ngọt, nước 
giải khát, nước uống đóng chai), gạo, máy nước nóng, máy lọc nước, quạt điện, ổ cắm 
điện, đồ bảo hộ lao động, vải vụn; quảng cáo; môi giới thương mại; cho thuê máy và thiết 
bị văn phòng.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy và thiết bị văn phòng.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
 

 
(210) 4-2014-19415 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

Thịnh Phúc  (VN) 

Số 15/4 đường số 10, khu phố 3, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Vải, khăn trải bàn và trải giường.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-19416 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 2014-063102 28.07.2014 JP 
(540) 

  

(531) 1.5.1; A18.5.7 
(731) TOWADA ELECTRONICS CO., LTD.   (JP) 

3F, Tokyo Tatemono Gotanda Bldg-, 1-
6-3 Higashi-gotanda, Shinagawa-ku, 
Tokyo, 1410022, JAPAN  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy móc và thiết bị nhiếp ảnh và quay phim cụ thể là máy chụp ảnh; máy chụp 
ảnh kỹ thuật số; máy quay video; máy quay phim giám sát; máy quay phim có kết nối 
mạng; mođun máy quay phim; máy móc và thiết bị quang học; thiết bị điều khiển hoặc 
phân phối điện cụ thể là bộ chỉnh lưu điện; thiết bị sạc pin; bộ nguồn chuyển mạch, máy 
biến điện kiểu quay; máy hiệu chỉnh pha; pin; máy móc và thiết bị viễn thông cụ thể là 
điện thoại; điện thoại di động; thiết bị sạc pin điện thoại di động; thiết bị thu hình; thiết bị 
thu hình di động; thiết bị thu thanh; thiết bị thu thanh di động; màn hình tinh thể lỏng; 
thiết bị dò sóng; thiết bị liên lạc qua vô tuyến; thiết bị dẫn đường cho xe ô tô; thiết bị điều 
khiển từ xa; thiết bị ghi mạch tích hợp; máy nghe nhạc cầm tay; máy đọc đĩa compắc; 
máy ghi băng; máy quay đĩa; máy đọc đĩa DVD; máy đọc đĩa video; máy ghi băng video; 
ăng ten thu phát sóng vô tuyến; máy móc và thiết bị điện tử cụ thể là máy vi tính và thiết 
bị ngoại vi máy vi tính; ổ đĩa cứng; bảng mạch điện; máy cảm biến áp suất; từ điển điện 
tử.  
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 11: Đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị nhiệt điện dùng cho mục đích gia đình 
cụ thể là thiết bị điện để sấy khô đồ giặt là dùng cho mục đích gia đình; máy giữ ẩm dùng 
cho mục đích gia đình; thiết bị làm sạch không khí dùng cho mục đích gia đình; thiết bị 
sấy khô không khí dùng cho mục đích gia đình.  

 
 

(210) 4-2014-19417 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.7.6; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Tím than, xanh lá cây, trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

liên kết Việt Nam  (VN) 

Lô C16/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2014-19418 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch Đức Phú Gia  (VN) 

Số 23 TĐC Phía đông xưởng 38 & xưởng 
387, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-19419 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH USNATURE Việt 

Nam  (VN) 

Số 37, Ngõ 173/63/17 Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-19420 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.7.25; A26.4.24; 25.1.25 
(591) Đen, xám, vàng. 
(731) Công ty TNHH giấy và bột 

giấy Đông Dương  (VN) 

95/33 đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy, bột giấy, nguyên vật liệu sản xuất băng vệ sinh, tã em bé, tã 
người lớn, băng vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2014-19421 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Nâu đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Hưng Hưng Phát 

- Gia Lai   (VN) 

Lô C13-C14 Cụm công nghiệp Diên Phú, 
xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2014-19422 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.18; A3.7.24; 20.7.1; 26.13.25 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH  kiến trúc nội 

thất Kiến Tô  (VN) 

Số 653 Lê Duẩn, xã Chư á, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc.  
 
 

(210) 4-2014-19423 (220) 19.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.1.8; 24.13.1; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Thái Thị Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 387 - 389 Cộng Hòa, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thú y.   
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(210) 4-2014-19424 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Quốc Dũng  (VN) 

ấp 4, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh 

Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-19425 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Thiện Trí  (VN) 

Số 13, đường Âu Cơ, khu vực 1, khóm 2, 

thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh 

Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-19426 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 1.17.11 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gas Venus  (VN) 

Số 27, ngõ 172 Ngọc Hà, phường Ngọc 

Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, ga.  

 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  

 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
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(210) 4-2014-19427 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.5; A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gas Venus  (VN) 

Số 27, ngõ 172 Ngọc Hà, phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, gas.  
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại; bình, bồn, thùng chứa chất lỏng. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng. 
 

 
(210) 4-2014-19429 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) KING POINT ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
15FL.-6, No.110, San Duo 4TH Road, 
Ling Ya Dist., Kaohsiung City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; phụ kiện 
lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; bản lề bằng 
kim loại; kẹp bằng kim loại cho ống dẫn; sợi dây để hàn bằng kim loại; lò xo [đồ ngũ 
kim]; que hàn bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-19431 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH FIRE PHOENIX  (VN)

258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách; tạp chí; ấn phẩm; áp phích quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm, thiết bị và dụng cụ thể dục - thể thao, thuốc và dụng cụ y tế, mỹ 
phẩm và vật phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng (nồi cơm điện, ấm điện, quạt điện, bếp điện, 
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máy xay sinh tố, máy ép trái cây, bàn là, lẩu điện, máy nước uống nóng lạnh), đồ trang trí 
nội thất (bàn, ghế, giường, tủ gỗ), đồ dùng gia đình (bát, đĩa, xoong nồi, xà bông (xà 
phòng), nước tẩy rửa vệ sinh), vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng dệt may, băng đĩa âm thanh và 
hình ảnh; dịch vụ quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin liên lạc; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính; 
hãng thông tấn. 

 

Nhóm 41: Xuất bản sách và tạp chí. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 
(do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2014-19432 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Tân Phong  

(VN) 

Số 75-A1, khu tập thể Giáo dục, ngõ 106,
Hoàng Quốc Việt, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa kính; khóa; nẹp cửa kính, tất cả bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2014-19433 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.21; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Ăn Uống Pha 

ánh Ráng Chiều  (VN) 

23 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-19434 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.21 
(731) Công ty TNHH Ăn Uống Pha 

ánh Ráng Chiều  (VN) 

23 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-19435 (220) 19.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  

(VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2014-19436 (220) 19.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  

(VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2014-19437 (220) 19.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Nam 

Cường  (VN) 

219/2 khu phố 1B, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho gia đình; găng tay làm vườn; găng tay đánh bóng, nhẵn; 
dụng cụ nhà bếp, không bằng kim loại quý. 
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(210) 4-2014-19438 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2014-19439 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm khử mùi (dùng cho cá nhân); chế phẩm chống đổ mồ hôi (chế phẩm 

vệ sinh thân thể).  
 

 
(210) 4-2014-19442 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) A25.7.21; 2.9.1 

(591) Xanh lam, hồng, trắng. 
(731) KABUSHIKI KAISHA LAWSON 

(ALSO TRADING AS LAWSON, INC.)  
(JP) 

11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo 141-8643 Japan  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng nhân sự; tuyển dụng nhân sự; sắp xếp nhân sự tạm thời; 

tuyển dụng nhân sự tạm thời; văn phòng tuyển dụng nhân sự tạm thời; dịch vụ cung cấp 

nhân sự tạm thời; dịch vụ cung cấp nhân sự tạm thời cho các vị trí văn phòng, bán hàng, 
kế toán, thủ thư, người nhập dữ liệu, thư ký, chế biến thực phẩm. 

 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo nghề nghiệp và 
dạy nghề. 
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(210) 4-2014-19444 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.1; 26.4.7 
(731) EASTERN POLYPACK CO., LTD.  

(TH) 
47 Moo 6 Tambon Maenam Khu 
Amphoe Pluak Daeng Rayong 21140 
Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 21: Cốc chén bằng thủy tinh (đồ đựng); đĩa ăn; bát không bằng kim loại quý; khay 
dùng cho mục đích gia dụng không bằng kim loại quý; dụng cụ dùng cho mục đích gia 
dụng không bằng kim loại quý; bình để uống; hộp đựng bánh kẹo không bằng kim loại 
quý. 

 

 
(210) 4-2014-19445 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch ánh Sáng  (VN) 

Số 37 phố Đông Các, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; 
dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp. 

 

(210) 4-2014-19446 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), 
ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH  
(CH) 
Im Tiergarten 7, Zurich, Switzerland 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng; chất diệt 
nấm; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu. 

 
 

(210) 4-2014-19447 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; A19.13.21; 26.2.7; A25.7.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

ngọc, nâu, trắng, xanh dương. 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States ot America 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-19448 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 25.7.20; A25.7.21; 26.15.15; 26.15.9 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, nâu đen, 

trắng. 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States ot America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-19463 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A11.3.7 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương đậm, xanh 
dương, trắng. 

(731) Đặng Thị Hoa  (VN) 

ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, quán phở. 

 

 
(210) 4-2014-19464 (220) 29.01.2013 

(641) 4-2013-02201 (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần Du lịch 

Khoáng nóng Nha Trang 

Seafoods F17   (VN) 

Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; 

đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
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(210) 4-2014-19466 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần OHAYGROUP  

(VN) 

Lolus 1, tầng 20, toà nhà Charm Vit, số 
117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung sức khoe chủ yếu làm từ các vi-ta-min, thực phẩm bổ sung 
sức khỏe chủ yếu làm từ chất khoáng, chất bổ sung dinh dưỡng, cho mục đích chăm sóc 
sức khỏe và ăn kiêng, bột prô tê in làm thức ăn cho người, prô - tê - in làm thức ăn cho 
người, prô - tê -in làm thức ăn cho người dưới dạng bột prô-tê-in cơ thể gồm các chất 
khoáng, các vi-ta-min và các nguyên liệu thảo mộc. 

 

Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai, nước uống đóng chai (không dùng cho 
mục đích y tế) đồ uống không cồn, nước hoa quả, nước ép hoa quả, chế phẩm để làm đồ 
uống, đồ uống không cồn, uống liền, đồ uống không cồn cô đặc, đồ uống không cồn dạng 
bột. 

 

 
(210) 4-2014-19467 (220) 19.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.2; 2.9.4 
(591) Cam, xanh đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thế Giới Nghệ Thuật  (VN) 

308/17 - Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng nội thất.  
 

 
(210) 4-2014-19468 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-19469 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-19470 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-19471 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-19472 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-19473 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Vy Quốc Cường  (VN) 

341/19/100 đường Khuông Việt, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 

 
 

(210) 4-2014-19474 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Vy Quốc Cường  (VN) 

341/19/100 đường Khuông Việt, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 

 
 

(210) 4-2014-19476 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) THE MENTHOLATUM COMPANY  
(US) 
707 Sterling Drive, Orchard Park, NY 
14127, U.S.A  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm giảm đau.  

 

 
(210) 4-2014-19477 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) THE MENTHOLATUM COMPANY  
(US) 
707 Sterling Drive, Orchard Park, NY 
14127, U.S.A  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm không chứa thuốc để ngăn ngừa và xử lý mụn trứng cá; chế phẩm 

mỹ phẩm chăm sóc da không chứa thuốc và chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược để ngăn ngừa và điều trị mụn trứng cá; chế phẩm chăm sóc da 
chứa thuốc và chế phẩm vệ sinh thân thể chứa thuốc.  
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(210) 4-2014-19478 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH VINAMAG  (VN)

Lầu 2, số nhà 666/58/7 Nguyễn Văn 
Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Nam châm. 
 

 
(210) 4-2014-19479 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.13.1 
(591) Đỏ đậm, đỏ tươi, vàng, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thanh Uyên  

(VN) 

Lô C19, khu quy hoạch An Sơn, phường 
4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà túi lọc; trà hoà tan; trà thảo mộc. 
 

 
(210) 4-2014-19480 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam  (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 
 

(210) 4-2014-19481 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 
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(210) 4-2014-19482 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-19483 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-19484 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-19485 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 
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(210) 4-2014-19486 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-19487 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-19488 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-19489 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 
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(210) 4-2014-19490 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, Trung An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-19491 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, Trung An,
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-19492 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, Trung An,
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-19493 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, Trung An,
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 
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(210) 4-2014-19494 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, Trung An,
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-19495 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam   (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, Trung An,
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-19496 (220) 20.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.5.15; A3.5.24 

(731) Công ty TNHH Vinabugg  (VN)

Lô 63, 64, 65 An Thượng 3, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ. 
 

 
(210) 4-2014-19497 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.2; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Queen Mart  

(VN) 

Thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dưới hình thức siêu thị các sản phẩm: lương thực, thực phẩm.  
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(210) 4-2014-19502 (220) 20.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(531) 3.2.1; A19.11.11
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dược Khoa  (VN) 

Số 8, dãy A7, khu đô thị Đầm Trấu, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.   

 
Nhóm 35: Mua, bán tinh dầu, mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng để tắm, sữa tắm, xà phòng, chế 
phẩm chống ký sinh trùng, hương xua đuổi côn trùng, thực phẩm ăn kiêng dùng trong y 
học, thực phẩm chức năng, dược phẩm.   

 

 
(210) 4-2014-19503 (220) 20.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(731) BGK TRADEMARK HOLDINGS, LLC 
(A DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY)   (US) 
c/o Reed Smith LLP, 599 Lexington 
Avenue, New York, NY 10022, United 
States of America  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da cụ thể là chế phẩm chăm sóc da 

không chứa thuốc, kem và nước thơm chăm sóc da không chứa thuốc cụ thể là kem dưỡng 
dùng cho cơ thể, kem dưỡng dùng cho tay, nước thơm dưỡng da, nước thơm dùng cho cơ 
thể, kem dưỡng ẩm dùng cho da, kem làm mềm da, kem làm sạch da, nước thơm làm sạch 
da, tất cả dùng cho cả người lớn và trẻ em; sản phẩm chăm sóc tóc cụ thể là chế phẩm 
chăm sóc tóc không chứa thuốc, gel dùng cho tóc không chứa thuốc, dầu gội đầu, dầu xả, 
keo bọt cho tóc, dầu xức tóc, sáp thơm dùng cho tóc, keo xịt tóc.  

 
Nhóm 25: Trang phục cho người lớn, trẻ em và trẻ mới biết đi cụ thể là giày, áo sơ mi, 
quần lót, áo váy, áo gilê, quần áo lót, áo choàng ngoài, áo vét, quần đùi, áo nỉ, quần nỉ, áo 
len, áo cánh; phụ kiện trang phục cụ thể lâ thắt lưng, khăn quàng cổ, bít tất ngắn cổ, găng 
tay, bịt tai, mũ, mũ lưỡi trai, quần áo bó, bít tất cao cổ, quần bó sát, tã lót trẻ sơ sinh 
(trang phục), yếm dãi bằng nhựa cho trẻ em; đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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1643 

(210) 4-2014-19505 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 24.15.2; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học và công nghệ Toàn 

Cầu  (VN) 

Số 10, phố Vũ Thạnh, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy sinh khí ozon (thiết bị tạo ozon). 
 
 

(210) 4-2014-19506 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 25.1.25; 24.9.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ đá Nữ Hoàng  (VN) 

126 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
 
 

(210) 4-2014-19507 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển TCT  (VN) 

Số 2 Chương Dương Độ, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ gỗ nội thất gia đình và văn phòng, hàng thủ công mỹ nghệ, vật 
dụng trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2014-19508 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TPM Việt Nam (VN)

Thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Chế phẩm từ ngũ cốc; cà phê; đồ gia vị; đồ uống trên cơ sở trà; bún; phở.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; quán cà phê; cửa hàng bán bún, phở; quán 
bia; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2014-19509 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh dương. 
(731) LUO, XIAOFENG  (CN) 

No 109, Xianzhong citizen department 
road, Jiayi town, Pingjiang district, 
Hunan province, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh 

mỳ; bánh quy; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô.   
 

 
(210) 4-2014-19510 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 

nhập khẩu Thịnh Phát   (VN) 

Xóm Xanh, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp từ; bếp hồng ngoại; bếp dùng điện tạo ra từ để nấu nướng; máy sấy bát; 

thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp; thiết bị hút khói khử mùi dùng cho nhà bếp; lò nướng. 
 

 
(210) 4-2014-19512 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ Thông Minh   (VN) 

16/131 đường Lạc Long Quân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sữa tắm, dầu gội, khăn sữa, bỉm, khăn ướt, khăn 

dùng cho trẻ em bằng vải xô (khăn sữa), yếm dãi cho trẻ em (bằng vải), bình sữa, bát, cốc, 
xe đẩy trẻ em, quần áo, quần áo, giày dép, mũ nón, sữa, các sản phẩm sữa, bánh kẹo, thức 
ăn dặm cho trẻ em, nước rửa tay, dung dịch vệ sinh cho phụ nữ, tấm lót thấm sữa dùng 
cho phụ nữ đang cho con bú, quần lót sử dụng một lần, khẩu trang, đồ chơi cho trẻ em.  
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(210) 4-2014-19513 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ tổng 

hợp NEWSTAR  (VN) 

17 Tam Trinh, phường Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  
 

 
(210) 4-2014-19514 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A17.2.2; 2.9.10; 26.1.2 
(591) Hình răng màu trắng và hình viên kim 

cương màu xanh chuyển sang trắng và 
viền màu vàng. 

(731) Công ty TNHH tư vấn - thương 

mại - dịch vụ Tân Hoàn Mỹ  (VN)

301 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 05: Vật liệu trám răng, bột hàn răng; vật liệu để in dấu răng; sứ dùng làm răng giả; 
chất mài dùng trong nha khoa; hợp kim của những kim loại quý. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa thiết bị và dụng cụ y tế; hàm răng giả; thiết bị 
chỉnh răng.  

 

Nhóm 44: Nghề chữa răng; dịch vụ spa sức khỏe; dịch vụ xoa bóp; phẫu thuật tạo hình; 
bệnh viện; thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2014-19515 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.1; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

quốc tế PACCO Việt Nam  (VN) 

Số 18, phố Đoàn Trần Nghiệp, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán túi xách, ví, dây lưng, quần áo, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2014-19516 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Hồng, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH VIKOS  (VN)

Số 275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-19517 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Trắng, hồng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

Hưng Thành Phát  (VN) 

Số nhà 298, đường Mỹ Đình, thôn Nhân 
Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
 

(210) 4-2014-19518 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

điện máy Việt Nam  (VN) 

Số 9 Đình Yên Xá, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Motor cho động cơ máy móc (hệ tời motor cửa cuốn, máy đóng mở cửa cuốn).  
 

 
(210) 4-2014-19519 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 1.15.15; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Phú Mỹ  

(VN) 

7/10B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc, mỹ phẩm.  
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(210) 4-2014-19520 (220) 20.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.3.1; 2.3.5; 26.1.2 

(591) Trắng, đen, cam, vàng, nâu, hồng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm Minh Hoàng  (VN) 

218/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 
tắm trắng da.  

 
 

(210) 4-2014-19521 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2; 3.1.1; 4.5.21; A26.11.12; 
A26.11.7 

(591) Hồng, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 

Phương Mai   (VN) 

67/64E đường 38, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 
tắm trắng da.  

 
 

(210) 4-2014-19522 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tín Quang   (VN) 

23 đường 41, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 
tắm trắng da.  

 

 
(210) 4-2014-19523 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.7.19 
(591) Đỏ, ghi, ghi nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Việt Tín  (VN) 

Thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, gà, lợn, cá, tôm. 
 

 
(210) 4-2014-19524 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) PRECISE BIOPHARMA PVT. LTD.  
(IN) 
209, Jhalawar, Patanwala Ind Estate, 
L.B.S. Road, Ghatkopar (West), Mumbai 
400 086, India 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19525 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) PRECISE BIOPHARMA PVT. LTD.  
(IN) 
209, Jhalawar, Patanwala Ind Estate, 
L.B.S. Road, Ghatkopar (West), Mumbai 
400 086, India 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19526 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.7; A25.3.3; 25.3.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-19527 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông  (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19528 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-19529 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-19530 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19531 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-19532 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-19533 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 

Số 2A, Đại lộ Tự do, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2014-19534 (220) 05.02.2013 

(641) 4-2013-02797 (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ. 

(731) KOWA COMPANY, LTD.   (JP) 

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 

Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng. 

 

Nhóm 25: Đế trong của giày. 
 

 
(210) 4-2014-19536 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24 

(591) Nâu, vàng, đen. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Phượng I   (VN) 

Số 46, đường Trần Hưng Đạo, khóm 7, 

phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đồ trang sức; đá quý; kim loại quý. 

 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đồ trang sức, đá quý, kim loại quý.  
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(210) 4-2014-19537 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

R & T  (VN) 

Villa 38, số 86B Trần Phú, phường Lộc 

Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-19538 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A1.5.3 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Trí 

Duy  (VN) 

Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
 

 
(210) 4-2014-19539 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 3.4.1; A3.4.4; A26.4.24; A11.1.5 

(591) Trắng, đỏ, nâu, đen, vàng, xanh, vàng da.

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Măm Măm  (VN) 

33 Tân ấp, phường Phúc Xá, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; thịt muối. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cung cấp đồ ăn, thức uống do 

nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1653 

(210) 4-2014-19540 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 

(591) Hồng đậm, xanh lá cây. 

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng 

Hoàng Tín  (VN) 

203 Hậu Giang, phường 5, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tinh mủ trôm giảm cân (thực phẩm chức năng); đông trùng hạ thảo (đông 

dược); thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-19541 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện tử Tín Hưng  (VN) 

422 Nhật Tảo, phường 6, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng dùng điện; bếp quang; bếp từ; nồi áp suất dùng điện; đèn 

pin (đèn để soi sáng); đèn bàn. 
 

Nhóm 21: Chảo rán không dùng điện; nồi nấu không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng 

điện; nồi áp suất không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2014-19542 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh lá cây 

nhạt. 
(731) Phạm Tiến Cường  (VN) 

Số 7-N6 khu tập thể Quân đội - Bảo tàng 

Hậu Cần, phường Mỹ Đình 1, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược liệu; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-19545 (220) 20.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

cao Gia Nguyễn  (VN) 

Số 42 phố Thợ Nhuộm, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị điều chế hóa chất khử trùng trong các ngành y tế, nông nghiệp, công 

nghiệp, thủy sản. 

 

Nhóm 11: Thiết bị xử lí nước sinh hoạt, nước thải sinh hoạt và công nghiệp; thiết bị phun 

sương khử trùng không khí (dùng điện). 
 

 
(210) 4-2014-19547 (220) 20.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 26.1.2

(731) NIPPON VALQUA INDUSTRIES, 

LTD.  (JP) 

1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, 141-

6024 Tokyo, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 17: Đệm bịt kín (gắn kín); cao su, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu bao gói [đệm 

lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu và sản phẩm bán thành phẩm bằng chất dẻo 

dưới dạng thanh và tấm, đệm lót; đầu nối dùng cho ống không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-19550 (220) 20.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDlCI Việt 

Nam   (VN) 

Số nhà 39, ngõ 88, Phố Giáp Nhị, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-19551 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH MEDICI Việt Nam  

(VN) 

Số nhà 39, ngõ 88, phố Giáp Nhị, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-19552 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH phát triển văn 

hóa và giáo dục ICRAZY  (VN) 

Số nhà 39D khu tập thể Đại học Thương 

mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 

 

(511)   Nhóm 41: Thông tin về lĩnh vực giáo dục; thi cử học đường; dịch vụ về giáo dục giảng 

dạy; giáo dục thể chất; tổ chức cuộc thi giáo dục hoặc giải trí; lớp học qua trao đổi thư từ. 
 

 
(210) 4-2014-19553 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A5.3.14; 25.1.25; 25.5.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, cam. 

(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 

PTY LTD (ACN 091 508 397)   (AU) 

9-13 Carolyn Street, Silverwater NSW 

2128 Australia  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-19554 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.13.1; A3.13.24; 26.13.25; 

A26.4.6 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, hồng, da cam, 

hồng nhạt. 

(731) PT. FORISA NUSAPERSADA   (ID) 

Jl. Bumi Mas II, No. 7 Kawasan Industri 

Cikupa Mas Desa Talaga, Cikupa 

Tangerang 15710 - Indonesia 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đã qua bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; trái cây đã nấu 

chín; rau đã qua bảo quản; rau đông lạnh; rau sấy khô; rau đã nấu chín; thạch cho thực 

phẩm; bột làm thạch (thực phẩm); mứt ướt; sữa; các sản phẩm sữa.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế); nước uống có gaz; đồ uống 

không có cồn khác; nước uống trái cây; nước ép trái cây; xi rô (dùng cho đồ uống); bột và 

các chế phẩm khác để pha chế đồ uống. 
 

 
(210) 4-2014-19555 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.17.18; 2.9.14; 2.9.19 

(731) CIMB GROUP SDN BHD   (MY) 

Level 13, Menara CIMB, Jalan Stesen 

Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 

Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn liên quan đến hợp nhất và sát nhập doanh nghiệp, dịch vụ quản 

lý kinh doanh, dịch vụ tổ chức kinh doanh, dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh và nguồn 

nhân sự; dịch vụ kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh; dịch vụ tổ chức và quản lý chương 

trình khách hàng thân thiết và chương trình khuyến mãi.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính và dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ quản lý vốn 

đầu tư, dịch vụ quản lý quỹ và dịch vụ quản lý tài sản bao gồm quản lý tài chính, quản lý 

bất động sản; dịch vụ tiền gửi ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ chuyển quỹ điện 

tử, dịch vụ ngân phiếu trả tiền trước, dịch vụ thanh toán hóa đơn, dịch vụ mua bán cổ 

phần, dịch vụ tài chính được cung cấp qua internet, dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị 

liên quan đến tiền thưởng và các chương trình khách hàng thân thiết và dịch vụ cung cấp 

thông tin tài chính.  
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(210) 4-2014-19556 (220) 20.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.1; 20.7.1; 3.7.17; 7.11.10 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương đậm. 
(731) Trường Đại học Giao thông 

Vận tải   (VN) 

Số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải 
 

Nhóm 41: Giáo dục - đào tạo. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu.  
 
 

(210) 4-2014-19559 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) CMIC HOLDLNGS CO., LTD.   (JP) 

7-10-4, Nishigotanda, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Phân tích việc quản lý kinh doanh, tư vấn kinh doanh; nghiên cứu thị trường; 
quảng cáo; xúc tiến thương mại; cung cấp dữ liệu và thông tin phục vụ hoạt động kinh 
doanh; văn phòng giới thiệu việc làm; tuyển dụng lao động; bán lẻ và bán buôn các sản 
phẩm dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm, thuốc đánh răng, nước hoa và hương (nhang).  

 

 
(210) 4-2014-19560 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Văn 

Minh  (VN) 

Số 24 QL 91B, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc, làm tóc, gội đầu. 
 
 

(210) 4-2014-19562 (220) 20.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A17.2.2; 26.5.1; 26.4.2; A26.4.24 

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Huỳnh Phước  (VN) 

Khu vực 1, khóm 2, thị trấn Năm Căn, 
huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1658 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-19563 (220) 20.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(531) 26.1.2

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Thu Ngân  (VN) 

Số 128, khu vực I, khóm II, thị trấn Năm 

Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-19564 (220) 20.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Thái Hiệp  (VN) 

Số 7, đường An Dương Vương, khóm 2, 

thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh 

Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-19565 (220) 20.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.1.1; 5.13.4 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương, xanh lá 

cây. 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Phú Vĩnh  (VN) 

86 Gành Hào, khóm 7, phường 7, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo, tấm, cám, gạo nếp, lúa. 
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(210) 4-2014-19566 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ba Cây Thông  (VN) 

332/7 đường TX 52, khu phố 4, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen xây dựng không bằng kim 
loại; tấm ván [gỗ dùng cho xây dựng]; gỗ xây dựng; công trình xây dựng, không bằng kim 
loại; tấm lát sàn, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-19567 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Cao Thị 

Minh Trang  (VN) 

698 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn phục vụ tại chỗ, quán cà phê giải khát.  
 

 
(210) 4-2014-19568 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.1.4; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, hồng, trắng
(731) Công ty cổ phần nông sản 

xanh Minh Phong  (VN) 

Lô B13 đường D3, khu tái định cư Chánh 
Nghĩa, tổ 36, khu 5, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 29: Rau quả sấy khô, trái cây sấy.  
 

Nhóm 30: Bún gạo, hủ tiếu, nui (mỳ nui), mỳ, bánh phở, miến.  
 

 
(210) 4-2014-19569 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh B-E-E B-E-E  (VN)

96-98 Cao Triều Phát, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Khu vui chơi giải trí; công viên vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn; quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2014-19570 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lành Na    (VN)

159/9/13-159/9/15 Nguyễn Súy, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  
 
 

(210) 4-2014-19571 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lành Na    (VN)

159/9/13-159/9/15 Nguyễn Súy, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  
 
 

(210) 4-2014-19572 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lành Na   (VN)

159/9/13-159/9/15 Nguyễn Súy, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  
 
 

(210) 4-2014-19573 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH thiết bị khách 

sạn Hoàng Gia   (VN) 

270/90 Phan Đình Phùng, phường 1, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Tủ sắt; két sắt.  
 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; bình đun nước bằng điện; tủ lạnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán tủ sắt: két sắt, máy sấy tóc, bình đun nước bằng điện, tủ lạnh.  
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(210) 4-2014-19576 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.3.1; A25.3.3; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH New Toyo 

Pulppy (Việt Nam)   (VN) 

Số 8, đường số 6, KCN ViệtNam - 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi; khăn giấy 

bỏ túi; khăn giấy đa năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn), khăn ăn bằng giấy, 
khăn giấy tiện lợi, khăn giấy bỏ túi, khăn giấy đa năng. 

 

 
(210) 4-2014-19578 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; 25.7.20; 26.15.15; 26.4.1; 
26.15.9 

(591) Da cam, ghi xám, đen, trắng. 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19580 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Như ý  

(VN) 

Số nhà 280 ấp Kinh B, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-19581 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.8; 26.4.9; A26.11.8 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại sản xuất Nguyễn Tân  (VN)

145/8 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm dùng để tưới nước dùng trong nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-19582 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, ghi xám, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 

Quang Minh   (VN) 

Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả; nước giải khát trái cây.  
 
 

(210) 4-2014-19585 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Kiên Sinh  (VN)

Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Quả thanh long tươi; sầu riêng tươi; măng cụt tươi; chôm chôm tươi; dứa tươi; 
bưởi tươi. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ. 
 
 

(210) 4-2014-19586 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại xuất nhập khẩu 

Pha Ran Quốc Tế  (VN) 

155 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Máy khâu. 
 

 
(210) 4-2014-19588 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại ACB  (VN) 

Số 405 Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2014-19590 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 19.11.4 
(731) Công ty cổ phần hóa thực vật 

VH - Việt Nam  (VN) 

Tổ dân phố số 7, km10,5, quốc lộ 32, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật; dược 
phẩm; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2014-19591 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.12; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và thương mại Phú Cường  

(VN) 

178 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán hàng gia dụng: máy lọc nước, nồi cơm điện, đèn sưởi nhà tắm, bếp 
từ, bếp hồng ngoại, bình nóng lạnh, quạt điện, bếp gas, máy xay sinh tố, chổi lau nhà, 
máy sưởi dầu, máy sấy quần áo, ấm siêu tốc, máy làm nóng lạnh nước uống, lò vi sóng, 
máy làm bánh mỳ, bàn là hơi nước, máy vắt cam, chanh, máy làm sữa chua, máy khử độc 
ozone, máy làm rau mầm, bình thủy Thái lan, máy sấy tóc, đèn led, bộ nồi inox, lò nướng, 
nồi lẩu nướng, nồi áp suất, chảo chống dính, chảo hai mặt, nồi nấu đa năng, máy hút mùi, 
tủ sắt thông minh, két bạc. 
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(210) 4-2014-19592 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Vũ Anh Tuấn  (VN) 

KTT X275 đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn sưởi ấm phòng tắm; thiết bị sưởi ấm và thiết bị làm lạnh; quạt điện; thiết bị 
điều hòa không khí. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện gia dụng.  
 

 
(210) 4-2014-19593 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh biển, cam. 
(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Hàn 

Quốc  (VN) 

31 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Hoạt động phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; phòng khám 
chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt. 

 

 
(210) 4-2014-19594 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh biển, cam. 
(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Hàn 

Quốc   (VN) 

31 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Hoạt động phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; phòng khám 
chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt. 

 

 
(210) 4-2014-19595 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Hàn 

Quốc   (VN) 

31 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Hoạt động phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; phòng khám 
chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt. 
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(210) 4-2014-19596 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.5.3; A5.3.15 
(591) Xanh cánh chả, xanh nước biển, xanh da 

trời, xanh da trời nhạt, xanh lá cây, xanh 
lá cây nhạt. 

(731) 1. Công ty TNHH dược phẩm 

Hạnh Thái  (VN) 

Ngõ 109 đường Trường Chinh, phường 
Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng 

2. HSIEH TSUNG CHIH (Tạ Tôn 

Chí)  (VN) 

Ngõ 109 đường Trường Chinh, phường 
Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; các chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; các chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; 
các chất tẩy uế. 

 

Nhóm 30: Cà phê, chè; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh, kẹo; mật ong và nước 
mật đường. 

 

 
(210) 4-2014-19597 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 

Quang Huy Star  (VN) 

37 đường số 1, khu Nam Long, Trần 
Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy nhiệt (cụ thể là: giấy nhiệt dùng cho máy fax, giấy nhiệt dùng cho máy 
tính tiền). 

 

Nhóm 35: Mua bán: giấy fax nhiệt dùng cho máy fax, giấy nhiệt dùng cho máy tính tiền.  
 
 

(210) 4-2014-19598 (220) 21.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.3.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 

(591) Tím, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần HQ Việt Nam  

(VN) 

Đội 13, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; chất làm đặc sơn; chất pha loãng 
sơn; sơn lót. 

 

 
(210) 4-2014-19599 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HQ Việt Nam  

(VN) 

Đội 13, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; chất làm đặc sơn; chất pha loãng 
sơn; sơn lót. 

 

 
(210) 4-2014-19601 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; 24.15.1; 3.7.17 
(591) Xanh tím than, ghi, trắng. 
(731) Võ Thị Kim Loan  (VN) 

Thôn 3, Nhân Cơ, Đăk R'Lâp, Đăk Nông 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nông sản, phân bón.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2014-19603 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Lê Đức Mạnh  (VN) 

Số 26, ngõ 191, ngách 38, đường Lạc 
Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại, ống bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, xà gồ 
bằng thép, vật liệu xây dựng bằng kim loại, tấm thép.  

 

 
(210) 4-2014-19606 (220) 21.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.2; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 

(591) Cam, vàng đậm, vàng nhạt, tím, đen, 
hồng đậm, hồng nhạt, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 
lá cây nhạt. 

(731) Hoàng Thị Ngọc   (VN) 

249 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc da, trang điểm.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1667 

(210) 4-2014-19609 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lư Chí Quyền  

(VN) 

149 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy dập công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2014-19610 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) UK00003043583 21.02.2014 GB 
(540) 

  

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị đốt nóng, thiết bị sinh hơi nước và thiết bị dùng để tỏa hơi nước.  

 

 
(210) 4-2014-19612 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần SCAVI  (VN)

Lô 14, đường 19A, khu công nghiệp 
Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót, áo phông, áo sơ mi, áo yếm, đồ lót cho nam, đồ lót cho phụ nữ, 

quần, váy, quấn soóc, áo khoác, quần áo ngủ, áo liền quần giữ ấm.  
 

 
(210) 4-2014-19613 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.13.25; A26.4.24; 25.1.25 
(591) Vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH Nguyễn Bình  

(VN) 

4-6 Trương Định, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2014-19614 (220) 21.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (731) Trần Quang Bách  (VN) 

Đội 10, thôn Nghĩa, xã Xuy Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng phở; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-19615 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Kim Ngưu  (VN) 

40 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất, tủ, bàn, ghế.  
 
 

(210) 4-2014-19616 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sâm 

yến Nhật Minh   (VN) 

12 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
 
 

(210) 4-2014-19617 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sâm 

yến Nhật Minh   (VN) 

12 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng làm từ nhân sâm, linh chi, nhung hươu.  
 
 

(210) 4-2014-19618 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 5.3.11 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm Tiếng Vang    (VN) 

37/5A Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
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(210) 4-2014-19619 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 21.3.13; 2.7.13 

(591) Hồng, vàng, xanh nước biển, da cam, 

xanh lá đậm, nhạt. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

tương lai Mỹ Anh  (VN) 

Số 8, ngõ 59, đường Láng Hạ, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ.  
 

 
(210) 4-2014-19620 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 2.7.23; 4.5.2; 21.3.13; 2.7.13 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, vàng đậm, vàng 

nhạt, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, da cam đậm, da cam nhạt, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, ghi 

xám. 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư 

Tương lai Mỹ Anh  (VN) 

Số 8, ngõ 59, đường Láng Hạ, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ.  
 

 
(210) 4-2014-19621 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A5.3.15; 26.1.1; 

A26.11.12 

(591) Vàng, nâu. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ViViLan   (VN) 

304 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2014-19622 (220) 21.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.1 

(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Thành Công  

(VN) 

207/81 ấp 7, xã Bình Trị Đông, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Lò nướng; lò nung; lò rang; bếp nấu.  
 
 

(210) 4-2014-19624 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại dịch vụ 

Thanh Hằng Ba Miền  (VN) 

D20/39/1Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng bò bía. 
 
 

(210) 4-2014-19625 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Bạch Tố Vy  (VN)

522 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội, ngoại thất. 
 
 

(210) 4-2014-19626 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư thương mại dịch vụ 

khách sạn Huy Hoàng Hai  

(VN) 

36/2- 36/3 Cao Thắng, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); khách sạn.  
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(210) 4-2014-19627 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh nhà hàng 

Thuận Tuấn  (VN) 

Số 69-71 đường Hoàng Sa, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng. 
 
 

(210) 4-2014-19628 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SEED CO., LTD.  (JP) 
40-2 Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, 1130033, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng đeo vào ban đêm để hiệu chỉnh thị lực; kính áp tròng; hộp đựng 
và dụng cụ đựng kính áp tròng đeo vào ban đêm để hiệu chỉnh thị lực; hộp đựng kính áp 
tròng và dụng cụ đựng kính áp tròng. 

 
 

(210) 4-2014-19640 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Bảo 

(VN) 

Xóm 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 
tinh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2014-19641 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh c  ̧thể Vũ Bảo (VN)

Xóm 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 
tinh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2014-19642 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Bảo  

(VN) 

Xóm 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 
tinh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2014-19643 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Bảo  

(VN) 

Xóm 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 
tinh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2014-19644 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Bảo  

(VN) 

Xóm 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 
tinh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2014-19645 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Bảo  

(VN) 

Xóm 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 

tinh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-19646 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Bảo  

(VN) 

Xóm 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 

tinh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-19647 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Bảo  

(VN) 

Xóm 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 

tinh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-19648 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Bảo  

(VN) 

Xóm 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ 

tinh; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2014-19649 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tipharco  (VN) 

15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19660 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Khang Đạt   (VN) 

Số 228, khu giãn dân Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-19661 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Hồng, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phẩn Evanice 

Quốc Tế    (VN) 

Tầng 2, tòa nhà 29 T1, đường Hoàng 
Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-19662 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Hồng, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phẩn Evanice 

Quốc Tế    (VN) 

Tầng 2, tòa nhà 29 T1, đường Hoàng 
Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-19663 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phẩn Evanice 

Quốc Tế   (VN) 

Tầng 2, tòa nhà 29 T1, đường Hoàng 
Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-19664 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Evanice 

Quốc Tế    (VN) 

Tầng 2, tòa nhà 29 T1, đường Hoàng 
Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19665 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Evanice 

Quốc Tế    (VN) 

Tầng 2, tòa nhà 29 T1, đường Hoàng 
Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-19666 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Evanice 

Quốc Tế   (VN) 

Tầng 2, tòa nhà 29 T1, đường Hoàng 
Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-19667 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á âu    (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05:  Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19668 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á âu    (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05:  Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-19669 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á âu   (VN) 

số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-19675 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Xanh da trời, vàng. 
(731) Công ty TNH thương mại -

dịch vụ Đức Ngọc Yến  (VN) 

187 đường Gò Dưa, khu phố 3, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dung dịch amoniac, khí amoniac, khí cacbonic (không mua bán gas), 
hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh). 

 

 
(210) 4-2014-19676 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 3.7.17 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

xuất nhập khẩu Vicomax  (VN) 

Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 
 
 

(210) 4-2014-19677 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.3.23 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

xuất nhập khẩu Vicomax   (VN)

Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 
 
 

(210) 4-2014-19678 (220) 21.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A26.4.24 

(591) Xanh đen, xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ xây dựng Mẫu Nhà  (VN) 

100 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng; thiết kế kiến trúc công trình công 

nghiệp; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng; thiết kế tổng mặt bằng công trình; thiết kế trang 

trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2014-19681 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-StraBe 10, 40789 

Monheim am Rhein, Germany 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất và chế phẩm dược, thú y và vệ sinh; vắc-xin; chất bổ sung thức ăn cho 

động vật; thức ăn động vật có tẩm thuốc; chất phụ gia dinh dưỡng cho thức ăn động vật 

(có tẩm thuốc); thuốc dùng cho mục đích thú y; thuốc cho động vật; sản phẩm ngăn ngừa, 

điều trị và kiểm soát chứng viêm vú ở động vật.  
 

 
(210) 4-2014-19682 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 

thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 

y. 
 

Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 

khô; chiết xuất của thịt. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 

nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 

nước ép trái cây. 

 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 
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(210) 4-2014-19683 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng Minh Nguyệt  (VN) 

Thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo; dây bằng 
kim loại quý (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 

 

 
(210) 4-2014-19684 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng Thái Anh  (VN) 

Số nhà 161, đường Trần Hưng Đạo, thị 
trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 
 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo; dây bằng 

kim loại quý (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 
 

 
(210) 4-2014-19685 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  

(731) Cơ sở Nguyễn Thị Cúc  (VN) 

ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa, kẹo chuối. 
 

 
(210) 4-2014-19686 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 18.3.23; 18.3.2; 25.5.25; 25.3.1; A25.3.3

(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lá cây. 

(731) Huỳnh Thị Lệ Chi  (VN) 

Số 28 Ông ích Khiêm, khối phố 1, 

phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2014-19687 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.3.1; A26.11.12; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Đỏ, trắng, đỏ cam, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoành Phát Đạt  (VN) 

Tổ 233, phường Hoà Minh, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều sấy; hạt đậu sấy; mít sấy; cá cơm sấy. 
 

 
(210) 4-2014-19688 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoành Phát Đạt   (VN) 

Tổ 233, phường Hoà Minh, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều sấy; hạt đậu sấy; ngô sấy (bắp sấy); mít sấy; cá cơm sấy. 

 

 
(210) 4-2014-19689 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ cam, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoành Phát Đạt   (VN) 

Tổ 233, phường Hoà Minh, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều sấy; hạt đậu sấy; bắp sấy; mít sấy; cá cơm sấy. 
 

 
(210) 4-2014-19692 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần TASOHA  (VN)

Số 2 Quang Trung, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược (thực phẩm chức năng dùng trong ngành dược). 
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(210) 4-2014-19694 (220) 21.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(531) A25.3.3

(591) Xanh lá cây, đỏ.

(731) Nguyễn Kiều Hạnh  (VN) 

21-23 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thực phẩm nguội như: xúc xích italia (salami), bánh mỳ kẹp 

salami, các loại xúc xích, giăm-bông, thịt nguội, patê, lạp xường, thịt hộp, món thịt nguội 

với pho mát. 
 

 
(210) 4-2014-19695 (220) 21.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2 

(591) Vàng, đỏ, tím, xanh tím than, xanh nước 

biển, xanh lá cây, xanh hòa bình, đen, 

trắng. 

(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách và tập tài liệu giới thiệu dịch vụ; ấn phẩm in [cho mục đích quảng cáo]; áp 

phích và tờ rơi quảng cáo; tranh cổ động. 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quảng cáo; quan hệ công chúng (PR) nhằm mục đích 

quảng bá, quảng cáo dịch vụ; tổ chức hội trợ và triển lãm sản phẩm.  

 

Nhóm 39: Du lịch; tổ chức du lịch theo nhóm; tổ chức du lịch kết hợp thăm quan trung 

tâm thương mại, khu ẩm thực và khu vui chơi giải trí; vận chuyển hành khách đi du lịch.  

 

Nhóm 41: Giải trí; hát karaoke; hộp đêm (club); vui chơi có thưởng (casino); tổ chức ca 

múa nhạc; tổ chức sự kiện văn hóa và giải trí. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 

quán bar; quán cà phê. 
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(210) 4-2014-19696 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 1.15.23; 26.13.25 
(731) PRO ACE INTERNATIONAL 

CORPORATION  (TW) 
1F, No.19, Lane 246, Wu Chuan 5th St., 
West Dist., Taichung, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi cho người leo núi; túi thể thao; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; 
ví đựng tiền; vali; túi du lịch. 

 

Nhóm 25: Mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); quần áo; quần áo thể dục; áo khoác ngoài; giày để 
chơi đá bóng; đinh đế giày đá bóng; giày đá bóng; đồ đi chân; găng tay (trang phục); mũ; 
dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu; áo vét (trang phục); áo khoác choàng (trang 
phục); quần áo đan; áo choàng; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; váy; bít tất ngắn cổ; đế cho 
đồ đi chân; ủng thể thao; áo nịt len thể thao; giày thể thao; lưỡi trai che nắng; quần áo lót 
thấm mồ hôi; áo phông ngắn tay; lưỡi trai (để làm mũ); áo mưa; cổ tay áo (trang phục). 

 

Nhóm 28: Bóng cho trò chơi; xe đạp đặt cố định để tập luyện; gậy chơi gôn; trục lăn dùng 
cho xe đạp đặt cố định để tập luyện; găng tay dùng cho trò chơi; găng tay chơi gôn; túi 
đựng vật dụng đánh gôn có hoặc không có bánh xe; dây cước để câu cá; dây cước cho vợt; 
vợt; dây căng vợt; quả cầu lông; bàn để đánh bóng bàn; thiết bị ném bóng quần vợt; lưới 
quần vợt; vỏ bọc cho vợt; vỏ bọc cho vợt cầu lông; túi đựng vợt cầu lông; dụng cụ thể thao 
cho môn quần vợt; vợt cầu lông; bóng để chơi bóng bàn. 

 

 
(210) 4-2014-19701 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 
sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  

 

 
(210) 4-2014-19702 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) NGUYEN VAN KHANH  (US) 
11549 Poppy Ave., Fountain Vally, 
California 92708, U.S.A  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da. 
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(210) 4-2014-19703 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) NGUYEN VAN KHANH  (US) 
11549 Poppy Ave., Fountain Vally, 
California 92708, U.S.A  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dùng làm chất thơm để gây cảm giác dễ chịu (không phải là dược 
phẩm), tinh dầu xoa bóp (không phải là dược phẩm), tinh dầu tự nhiên (không phải là 
dược phẩm).  

 
 

(210) 4-2014-19704 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) BENSKOREA CO., LTD.  (KR) 
105-113, 81, Gilju-ro, Wonmi-gu, Bucheon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; quảng cáo; cung cấp thông tin thương mại qua website; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ 
mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; marketing; dịch vụ 
đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm, thiết bị 
điện gia dụng, đồ đạc trong nhà, bộ đồ giường, vải, quần áo, giấy dán tường, thảm và vật 
liệu xây dựng; đàm phán và ký kết các giao dịch thương mại cho bên thứ ba; quảng cáo 
trên đài phát thanh; quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo ngoài trời; đại lý quảng cáo; 
phân phát hàng mẫu; phổ biến các thông báo quảng cáo; nghiên cứu thị trường; bố trí, sắp 
đặt cho mục đích quảng cáo; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; tổ chức trình diễn thời trang 
cho mục đích hỗ trợ bán hàng; dịch vụ lập hoá đơn; quản lý quá trình đặt hàng; nghiên 
cứu kinh doanh; dịch vụ quảng bá hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ 
mỹ phẩm, thiết bị điện gia dụng, đồ đạc trong nhà, bộ đồ giường, vải, quần áo, giấy dán 
tường, thảm và vật liệu xây dựng; trung tâm mua sắm toàn diện thông qua internet trong 
lĩnh vực mỹ phẩm, thiết bị điện gia dụng, đồ đạc trong nhà, bộ đồ giường, vải, quần áo, 
giấy dán tường, thảm và vật liệu xây dựng; dịch vụ cửa hàng bán buôn giấy dán tường; 
dịch vụ cửa hàng bán buôn giấy vệ sinh; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồ đạc trong nhà; 
dịch vụ cửa hàng bán buôn xi măng và các sản phẩm từ xi măng; dịch vụ môi giới thương 
mại về đá và đá nhân tạo.   

 
 

(210) 4-2014-19705 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Bằng  (VN) 

Chợ Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng, bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-19706 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Thuý Hằng  (VN) 

Số 96, khu vực 1, khóm 2, thị trấn Năm 
Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng, bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-19708 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Phan Văn Sang  (VN) 

16/2 đường số 7, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà trái sung. 
 

 
(210) 4-2014-19709 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Phan Văn Sang  (VN) 

16/2 đường số 7, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y chữa bệnh sỏi mật.  
 

 
(210) 4-2014-19710 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 24.13.1 
(591) Đỏ, hồng, vàng, đen, tím, xanh. 
(731) Bệnh viện đa khoa tư nhân 

Lâm Hoa  (VN) 

Tổ 47, đường Ngô Quyền, phường Kỳ 
Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe con người.  

 

 
(210) 4-2014-19711 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(731) STIEFEL LABORATORIES, INC.  

(US) 
Corporation Service Company, 2711 
Centervillle Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, niêm mạc, móng (tay, chân), tóc và 
da đầu; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho cơ thể và mặt; xà phòng; kem giữ ẩm; dầu gội đầu; 
chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân; phấn (trang điểm); gel (mỹ phẩm); nước thơm 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem dưỡng (mỹ phẩm); tinh dầu; kem mỹ phẩm dạng mỡ; 
chế phẩm dùng để tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế), chế phẩm dạng kem và chế 
phẩm dạng xịt để tạo kiểu và làm cho tóc mềm mại. 

 

 
(210) 4-2014-19712 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.2; A26.11.8; 26.4.7 
(591) Đen, vàng, cam, xám, trắng. 
(731) Phạm Trung Thực  (VN) 

Căn hộ số 1503, tòa nhà R3, khu đô thị 
Royal City - 72A Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; vỏ hộp loa; bộ ghép nối âm thanh; loa đài; micro; đầu 
đọc đĩa. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị âm thanh, loa, đài, ti vi, âm ly, ống dẫn 
âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh, van khuếch đại âm thanh, ống khuếch đại âm thanh, 
vỏ hộp loa, cáp âm thanh, bộ ghép nối âm thanh, loa đài, micro, đầu đọc đĩa; quảng cáo 
trực tuyến; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ chức sự kiện nhằm mục đích 
quảng cáo, thương mại. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, bảo hành các thiết bị âm thanh như loa, đài, ti 
vi, âm ly; dịch vụ lắp đặt các thiết bị âm thanh như loa, đài, ti vi, âm ly.  

 

Nhóm 41: Cho thuê máy thu thanh, loa đài; hướng dẫn lắp đặt loa đài; giải trí qua truyền 
thanh; thông tin giải trí; cho thuê thiết bị ghi âm thanh; dịch vụ điều chỉnh nhạc. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1687 

(210) 4-2014-19713 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Đen, vàng. 
(731) Phạm Đình Huấn  (VN) 

P208, nhà B3D, KĐT Nam Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; vỏ hộp loa; bộ ghép nối âm thanh; loa đài; micro; đầu 
đọc đĩa . 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị âm thanh: loa, đài, ti vi, âm ly, ống dẫn 
âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh, van khuếch đại âm thanh, ống khuếch đại âm thanh, 
vỏ hộp loa, cáp âm thanh, bộ ghép nối âm thanh, loa đài, micro, đầu đọc đĩa; quảng cáo 
trực tuyến; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm, tổ chức sự kiện nhằm mục đích 
quảng cáo, thương mại. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, bảo hành các thiết bị âm thanh như loa, đài, ti 
vi, âm ly; dịch vụ lắp đặt các thiết bị âm thanh như loa, đài, ti vi, âm ly.  

 

Nhóm 41: Cho thuê máy thu thanh, loa đài; hướng dẫn lắp đặt loa đài; giải trí qua truyền 
thanh; thông tin giải trí; cho thuê thiết bị ghi âm thanh; dịch vụ điều chỉnh nhạc. 

 
 

(210) 4-2014-19714 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phương   (VN)

Số 55 phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam,
quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thảo 
dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc chống 
tăng cân; thực phẩm chức năng giúp phục hồi sức khỏe.  

 

Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất; thiết bị và dụng cụ y tế; 
vòng tránh thai.  

 

 
(210) 4-2014-19715 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TA DA  (VN) 

44A Đinh Công Tráng, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-19716 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.8; A2.1.23; 2.3.8; A2.3.23 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TA DA  (VN) 

44A Đinh Công Tráng, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-19717 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.5.20; 26.5.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Việt Việt 

Phát   (VN) 

75/25 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; khuôn đúc bằng kim loại; bồn chứa bằng kim 
loại; vòi phun bằng kim loại.  

 

Nhóm 08: Cái nĩa, dĩa; dụng cụ cắt; bộ đồ ăn [dao; đĩa; thìa]; dụng cụ thái rau củ; dao 
kéo.  

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; dụng cụ nấu nướng dùng điện; chụp hút khói dùng cho nhà 
bếp; bồn rửa, chậu rửa gắn cố định; hệ thống xả nước, hệ thống tháo nước.  

 

Nhóm 20: Giường, giường ngủ; giá bày hàng, khung treo hàng; giá [đồ đạc]; ghế bằng 
kim loại; bàn bằng kim loại.  

 

Nhóm 21: Nồi áp suất [nồi hấp] không dùng điện, nồi hấp [nồi hấp] không dùng điện; 
chảo rán không dùng điện, chảo chiên không dùng điện; tách, chén, cốc; dụng cụ nhà bếp; 
chậu [đồ chứa đựng].  
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(210) 4-2014-19718 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A5.3.14; 2.3.1; A2.3.2 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh 

dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Minh Anh  (VN) 

17/3/12 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy xông hơi dùng trong phòng tắm.  
 

 
(210) 4-2014-19719 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.5.1; 26.5.4; 26.7.25 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đen. 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Minh Anh  (VN) 

17/3/12 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy xông hơi dùng trong phòng tắm, thiết bị tắm hơi, bồn tắm, ống 

nồi hơi (ống dẫn) cho hệ thống cấp nhiệt, nồi hơi (không phải là bộ phận của máy), thiết 

bị sinh hơi nóng của bồn tắm, phụ kiện sinh hơi nóng của bồn tắm, máy lạnh (máy điều 

hòa nhiệt độ), vòi nước, vòi hoa sen, bồn rửa chén bát, phòng tắm xông hơi và mát-xa, bệ 

xí (bồn cầu), bồn rửa mặt, bồn tắm, bếp ga, máy giặt, tủ lạnh.  
 

 
(210) 4-2014-19721 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

  

(731) Lê Ngọc Hiếu  (VN) 

Đội 11, thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dành cho khớp.  
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(210) 4-2014-19722 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24; A25.3.3 
(591) Vàng, nâu, ghi xám, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Việt Giai Thành  

(VN) 

8A An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa (hộp quẹt) dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; đá lửa.   
 
 

(210) 4-2014-19723 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24; A25.3.3 
(591) Vàng, nâu, ghi xám, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Việt Giai Thành  

(VN) 

8A An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa (hộp quẹt) dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; đá lửa.  
 
 

(210) 4-2014-19724 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24; A25.3.3 
(591) Vàng, nâu, ghi xám, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Việt Giai Thành (VN)

8A An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa (hộp quẹt) dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; đá lửa.  
 

 
(210) 4-2014-19725 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Vàng, hồng, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Băng  (VN) 

99 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, máy móc trang thiết bị dùng trong ngành làm đẹp, thẩm 
mỹ viện, mua bán hàng may mặc, giày dép, nón mũ, tất vớ, mua bán đồ trang sức, đồng 
hồ, mua bán phụ kiện thời trang, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội 
ngoại thất, mua bán hàng điện tử như: máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống 
nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng, mua bán 
hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy 
nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khi, máy nước nóng lạnh, tủ 
mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị viễn thông như: điện thoại và thiết 
bị của chúng, mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để 
bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa 
vi tính và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy quay phim, 
máy ghi âm và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, 
đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh, mua bán đồ gia dụng như: 
quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy 
xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh 
trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị nhà bếp như: nồi cơm 
điện, nồi áp suất, bếp ga, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, 
xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước và thiết bị của chúng, mua 
bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, 
máy tiệt trùng siêu tốc, mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức 
khỏe, mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cà lê, mỏ lết, mổ khóa, két sắt, đèn 
pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị của chúng, mua bán điện cơ 
như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy 
bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng, mua bán hàng may mặc và phụ kiện 
thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, yến sào, tổ chim yến, nước giải khát. 

 

 
(210) 4-2014-19726 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

FUMA  (VN) 

Tầng 4, số 92 phố Hoàng Ngân, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-19727 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.4; 6.1.2; 26.3.23; 26.4.4 
(591) Nâu, da cam. 
(731) Hộ kinh doanh Đàm Văn Tứ  (VN)

Tổ 3, ấp Đầu Doi, thị trấn Hòn Đất, 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 11: Lò đất. 
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(210) 4-2014-19728 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) WILMAR INTERNATIONAL 
LIMITED  (SG) 
56 Neil Road, Singapore 088830 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột; đường. 
 

 
(210) 4-2014-19729 (220) 21.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A26.4.6; 26.4.2; 25.5.2; A25.7.21 

(731) Cơ sở Lương Muội  (VN) 

179 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ống nước nhựa; mua bán thiết bị vệ sinh; mua bán dụng cụ đo nước; 
mua bán hàng kim khí (ốc vít, chìa khóa, lưỡi cưa, chốt cài, bản lề, khóa cửa, đinh tán). 

 

(210) 4-2014-19730 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ gia công 

Đông á  (VN) 

287B ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm; phao cứu sinh; kẹp mũi cho người bơi và thợ lặn. 
 
 

(210) 4-2014-19731 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 1.3.1; 1.15.24; A26.11.12 
(591) Đen, xám. 
(731) Công ty Trường Sinh - TNHH  (VN)

Xóm Rừng, thôn Trang Liệt, phường 
Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm; cao su; amiăng; gôm ở dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; băng dính (không dùng cho mục đích y tế, văn phòng và gia dụng); chất cách điện 
cho dây cáp. 
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Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các loại ống nước bằng nhựa, dây điện, van 
nước, ống nối, khớp nối, dây cáp, cao su, amiăng, gôm, băng dính (không dùng cho mục 
đích y tế, văn phòng và gia dụng), chất cách điện cho dây cáp, vật liệu điện. 

 

 
(210) 4-2014-19732 (220) 21.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.2; 24.15.21; 1.15.24; 2.9.4; 24.15.3 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 

Thôn Tân Thái, xã Minh Tân, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2014-19733 (220) 21.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 3.7.17; A5.3.13 
(591) Đen, xanh, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Bích Vân  (VN)

Số 67 ngõ 29 phố Cửa Bắc, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; phấn trang điểm; nước hoa; chế phẩm tẩy trang. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); giày dép thời trang; bít tất; mũ thời trang.  
 

 
(210) 4-2014-19734 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Mai Hiền  (VN) 

Phòng 404 N7, đường Thịnh Liệt, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bột để làm bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh dầu; lớp 
phủ bánh ngọt; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh gatô nhỏ (bánh ngọt). 

 

 
(210) 4-2014-19735 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lucky House 

Việt Nam  (VN) 

110 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện). 
 

Nhóm 19: Bột bả tường các loại. 
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(210) 4-2014-19736 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lucky House 

Việt Nam   (VN) 

110 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt). 
 

Nhóm 19: Bột bả tường các loại. 
 

 
(210) 4-2014-19737 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lucky House 

Việt Nam   (VN) 

110 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp. 
 

Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt). 
 

Nhóm 19: Bột bả tường các loại. 
 
 

(210) 4-2014-19738 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lucky House 

Việt Nam  (VN) 

110 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp. 
 

Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt). 
 

Nhóm 19: Bột bả tường các loại. 
 

 
(210) 4-2014-19739 (220) 22.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A26.11.12; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh lam, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ mới Thịnh Phát (VN)

Số 16, đường 12, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 22: Bao đựng phụ gia thực phẩm bằng nhựa PP. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1695 

(210) 4-2014-19740 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Liên minh 

Tiếp thị Trực tuyến  (VN) 

204 Hồng Hà, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-19741 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.3.2; 26.7.25 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh dương, tím, đen. 
(731) Công ty TNHH gạch Ngọc Qui  

(VN) 

Số 179A ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch ngói. 
 

 
(210) 4-2014-19742 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 

Các sản phẩm bản địa Sa Pa  

(VN) 

Thôn Tả Chải, xã Tả Pìn, huyện SaPa, 
tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2014-19743 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 20.7.1; 3.7.17 
(591) Đen, trắng, tím, vàng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ sinh 

viên quốc tế Dũng Nguyễn và 

Nga Trần  (VN) 

194/14 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Chuyển tiền kiều hối; tư vấn đầu tư; tư vấn tài chinh; đại lý thu đổi ngoại tệ; 
dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê văn phòng; dịch vụ quản lý bất động sản. 
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Nhóm 39: Dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ thủ tục visa; vận chuyển khách du lịch; dịch vụ 
vận tải người và hàng hóa bằng phương tiện đường bộ; dịch vụ vận tải người và hàng hóa 
thông qua đường thủy nội địa và đường ven biển; dịch vụ du lịch lữ hành; đại lý bán vé 
máy bay. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ thông 
tin giáo dục; dịch vụ tư vấn giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; 
trường mẫu giáo; dịch thuật. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà trẻ ban 
ngày; trông trẻ ban ngày; cơ sở lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2014-19744 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23 
(591) Vàng, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH Kitchen Apps  

(VN) 

64/57/28A đường Nguyễn Khoái, phường 
2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Chụp hút khói dùng cho nhà bếp; nồi áp suất dùng điện; bếp nấu; lò vi sóng, 
thiết bị làm sạch không khí; thiết bị lọc nước uống. 

 

 
(210) 4-2014-19745 (220) 22.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A5.1.5; A5.11.13 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng. 
(731) Đinh Văn Nguyên  (VN) 

Số 30 đường số 1, phố Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng (cung cấp thực phẩm và đồ uống). 
 

 
(210) 4-2014-19746 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, xanh dương, nâu. 
(731) Công ty cồ phần DEAL  (VN)

Tầng 19, khu A, số 4 Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Đakao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Linh kiện đi kèm camera; đầu ghi hình; thiết bị điều khiển hệ thống điện; hệ 
thống phòng trộm, chạy điện; hệ thống báo hiệu chống trộm. 

 

 
(210) 4-2014-19747 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt  (VN) 

146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-19748 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt  (VN) 

146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-19749 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt  (VN) 

146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-19750 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt    (VN) 

146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-19751 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt    (VN) 

146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-19752 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt    (VN) 

146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-19753 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt   (VN) 

146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-19754 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt   (VN) 

146 ngõ 230 Định Công Thượng, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-19755 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất giầy dép da 

Nguyễn Thanh Quang  (VN) 

Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2014-19756 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất giầy dép da 

Nguyễn Thanh Quang  (VN) 

Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2014-19758 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6; A25.3.15; 
26.13.25 

(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần y tế Hoàng 

Gia  (VN) 

Số 139A Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị y tế, thuốc, thuốc đông y.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe; chăm sóc y tế; cố vấn về lĩnh vực 
dược học; dịch vụ trợ giúp y tế. 

 
 

(210) 4-2014-19759 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh, đỏ, da cam. 
(731) Công ty TNHH VINA ESSENCE (VN)

89 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2014-19760 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1700 

(210) 4-2014-19762 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt. 
(731) YANMAR CO., LTD.   (JP) 

1-9, Tsurunocho, Kita-ku, Osaka, Japan  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính vâ phần mềm máy tính được sử dụng cho hệ thống thông 
tin cho hoạt động của máy kéo; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính được sử dụng 
cho hệ thống thông tin cho hoạt động của máy nông nghiệp hoặc dụng cụ nông nghiệp 
không phải loại thao tác bằng tay; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính được sử 
dụng cho hệ thống thông tin cho hoạt động của tàu thuyền; phần cứng máy tính và phần 
mềm máy tính được sử dụng cho hệ thống thông tin cho hoạt động của thiết bị điều hòa 
không khí; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính được sử dụng cho hệ thống thông 
tin cho hoạt động của máy và thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ cung cấp thông tin (sử dụng mạng máy tính) cho sửa chữa hoặc bản 
dưỡng máy kéo; dịch vụ cung cấp thông tin (sử dụng mạng máy tính) cho sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng máy nông nghiệp hoặc dụng cụ nông nghiệp không phải loại thao tác bằng tay; 
dịch vụ cung cấp thông tin (sử dụng mạng máy tính) cho sửa chữa hoặc bảo dưỡng tàu 
thuyền; dịch vụ cung cấp thông tin (sử dụng mạng máy tính) cho sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ cung cấp thông tin (sử dụng mạng máy tính) 
cho sửa chữa hoặc bảo dưỡng đèn; dịch vụ cung cấp thông tin (sử dụng mạng máy tính) 
cho sửa chữa hoặc bảo dưỡng nồi hơi công nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin (sử dụng 
mạng máy tính) cho sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy bơm; dịch vụ cung cấp thông tin (sử 
dụng mạng máy tính) cho sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị làm lạnh; dịch vụ 
cung cấp thông tin (sử dụng mạng máy tính) cho sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị 
xây dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy kéo; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy nông nghiệp 
và dụng cụ nông nghiệp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng tàu thuyền; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
thiết bị điều hòa không khí; sửa chữa hoặc bảo dưỡng đèn; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nồi 
hơi công nghiệp, sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy bơm; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và 
thiêt bị làm lạnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị xây dựng.  

 

Nhóm 38: Viễn thông (trừ phát thanh truyền hình).  
 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ cung cấp thông tin về quản lý sự truyền động/sự hoạt 
động của xe cộ.   

 

Nhóm 42: Thiết kế mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc bảo trì phần mềm máy tính; 
cho thuê thiết bị đo; cho thuê máy tính, cung cấp chương trình máy tính.  

 
 

(210) 4-2014-19763 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, United States of America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng và nước xúc miệng (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
 

 
(210) 4-2014-19764 (220) 22.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.3.1; 1.15.15; 20.7.1; 9.7.1 

(591) Vàng, tím, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
xanh lá cây đậm, trắng, nâu, cam, cam 
đậm, xanh dương, xanh dương đậm. 

(731) Công ty TNHH Thiên Lương  (VN)

281 Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh pía. 
 

 
(210) 4-2014-19765 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Cam. 
(731) Hộ kinh doanh Vy Nguyễn 2 (VN)

178 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động; điện thoại cố định; mua bán linh phụ kiện điện 
thoại di động; thẻ nhớ và thẻ cào nạp tiền điện thoại. 

 

 
(210) 4-2014-19766 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; A25.3.3; 25.5.1 
(591) Xanh lá, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

NK  (VN) 

260, đường Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-19768 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.5 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại băng keo Ngọc Bích  (VN) 

4/59B đường ĐHT 42, khu phố 5, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Băng dính dùng cho văn phòng và gia đình. 
 
 

(210) 4-2014-19769 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.17.11 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ kính Song 

Việt  (VN) 

446 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-19770 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Quang Minh 

Dòng   (VN) 

Xóm 7B, Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa bằng kim loại; van ống dẫn nước bằng 
kim loại; ống nước bằng kim loại; chặn cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Bồn tắm; vòi sen tắm; bồn rửa; bệ xí; bồn tiểu; khay tắm đứng.  
 

Nhóm 19: Gỗ lát sàn; gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa không bằng kim 
loại; kính xây dựng; cửa sổ không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, thiết bị nội ngoại thất, 
vật liệu xây dựng, thiết bị điện tử điện lạnh. 

 
 

(210) 4-2014-19771 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.9; 26.7.25
(591) Đỏ. 
(731) 1. Công ty cổ phần công nghệ 

DTT   (VN) 

Tầng 4, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 
Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Đinh Sỹ Quảng   (VN) 

16 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ; 
đào tạo và cấp chứng chỉ cho học viên, giảng viên; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; xuất bản văn bản.  

 

 
(210) 4-2014-19772 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.7.25; 26.4.9; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ. 
(731) 1. Công ty cổ phần công nghệ 

DTT  (VN) 

Tầng 4, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 
Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Đinh Sỹ Quảng   (VN) 

16 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 42: Thiết kế mẫu mã công nghiệp; thiết kế phòng học theo qui chuẩn kỹ thuật, chất lượng.  
 

 
(210) 4-2014-19773 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.7.25; 26.4.9
(591) Đỏ. 
(731) 1. Công ty cổ phần công nghệ 

DTT  (VN) 

Tầng 4, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 
Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Đinh Sỹ Quảng   (VN) 

16 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Giáo trình để giảng dạy và thực hành (bao gồm đề cương chi tiết, sách giáo 
khoa, giáo án, bài tập và đáp án, bộ bài thi và đáp án).  

 
 

(210) 4-2014-19774 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.7.25; 26.4.9
(591) Đỏ. 
(731) 1. Công ty cổ phần công nghệ 

DTT  (VN) 

Tầng 4, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 
Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Đinh Sỹ Quảng   (VN) 

16 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ giảng dạy là: mô-đun điện tử, mô-đun phần cứng có thể lắp 
ráp theo nhiều phương án phục vụ cho giảng dạy; phần mềm để lập trình điều khiển các 
mô đun phần cứng; thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng trong phòng thí nghiệm, 
trường học như: bộ thí nghiệm thực hành và bộ thí nghiệm biểu diễn các môn học (các 
cấp học: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).  

 
 

(210) 4-2014-19775 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.5.15 
(731) DOMINANT ENTERPRISE BERHAD  

(MY) 
No. 2, Jalan Gemilang 1, Taman 
Perindustrian Maju Jaya, Mukim Tebrau, 
81300 Johor Bahru, Johor, Malaysia 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại (các sản phẩm bằng gỗ như: ván ép, 
ván cốp pha dùng trong xây dựng). 

 
 

(210) 4-2014-19776 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; A5.5.20; 1.15.15; 1.15.21; 
26.1.1; 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây đậm, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ IONE  (VN) 

39/6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động chi tiết: nhà hàng, quán ăn, 
hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-19777 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.4.1; A3.4.24; 3.7.17; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Phương  (VN) 

Số 7-9 tầng 3 trung tâm thương mại 
Savico, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống, khách sạn. 
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(210) 4-2014-19778 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Thư 

Cần  (VN) 

Cụm công nghiệp Trung Đồng, xã Đức 
Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do  nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời.  

 

 
(210) 4-2014-19779 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.6; 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xám, đỏ đậm, đỏ tươi. 

(731) Vũ Việt Anh  (VN) 

812 đường Yên Ninh, tổ 16, phường 

Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 
Bái 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy đo huyết áp điện tử; mua bán nhiệt kế điện tử; mua bán panh 

cầm máu; mua bán kéo; mua bán găng tay; mua bán bơm kim tiêm; mua bán xe lăn; mua 

bán máy xông mũi họng; mua bán máy chống ngáy.  
 

 
(210) 4-2014-19780 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  

(731) Trần Thế Mạnh  (VN) 

Khu phố 4, phường 4, thành phố Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm; tinh dầu dừa. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh; trà. 
 

 
(210) 4-2014-19781 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(731) Hoàng Tiến Dũng  (VN) 

20/B104 đường 3/2, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-19784 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.1 
(731) Công ty TNHH sơn NERO  (VN)

Lô MC2, khu công nghiệp Đức Hoà 1 
Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hoà Đông, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp (keo silicone, keo dán gạch).  
 

Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch; vữa dùng trong 
xây dựng; bột trám ron dùng để trét giữa các viên gạch. 

 

(210) 4-2014-19785 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.2; A24.15.13; 5.3.9; A1.13.15 
(591) Tím, xanh cốm, da cam, xanh lá cây, ghi, 

đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Dược liệu & 

Vật tư y tế Hải Phòng  (VN) 

Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19786 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.  (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-19787 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19788 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19789 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19790 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1708 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-19791 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.7; A25.3.3; A19.13.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư dược phẩm Minh Đức  

(VN) 

Số 19, ngách 160/9/1, đường Phan Trọng 
Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-19792 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

& xuất nhập khẩu Hưng Thắng  

(VN) 

Tầng 7 tòa nhà 52 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-19793 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

& xuất nhập khẩu Hưng Thắng  

(VN) 

Tầng 7 tòa nhà 52 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19794 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại dược phẩm Đông 

Nam  (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19795 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại dược phẩm Đông 

Nam   (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-19796 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại dược phẩm Đông 

Nam   (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19797 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại dược phẩm Đông 

Nam   (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19798 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại dược phẩm Đông 

Nam   (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-19799 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại dược phẩm Đông 

Nam   (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19800 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại dược phẩm Đông 

Nam   (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19801 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại dược phẩm Đông 

Nam   (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-19802 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại dược phẩm Đông 

Nam   (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19803 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.1; A9.7.22 
(591) Xanh lá cây, vàng, da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần MISA  (VN)

Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (phần mềm đã ghi sẵn).  
 

 
(210) 4-2014-19804 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH YAME VN  (VN)

770F Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép, ba lô, túi xách.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quầy rượu; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-19805 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.10; 3.7.16; A1.5.3; 5.7.3; 26.1.2 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Hoa Hạ Việt 

Nam   (VN) 

Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 22: Bao bì dệt bằng nhựa (bao tải dứa).  
 

 
(210) 4-2014-19806 (220) 22.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 3.4.18; A3.4.25; A3.4.24 

(591) Đen, đỏ.

(731) Công ty TNHH Hoa Hạ Việt 

Nam    (VN) 

Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 22: Bao bì dệt bằng nhựa (bao tải dứa).  
 

 
(210) 4-2014-19808 (220) 22.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(591) Đỏ, đen.

(731) Công ty TNHH Khải Thừa Việt 

Nam   (VN) 

Cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên 

Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 22: Bao bì dệt bằng nhựa (bao tải dứa).  
 

 
(210) 4-2014-19809 (220) 22.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 26.1.2

(591) Đỏ.

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hải Phú  

(VN) 

Số 2 Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Bộ tăng âm dùng cho loa đài.  
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(210) 4-2014-19810 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Khải Thừa Việt 

Nam   (VN) 

Cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên 
Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 22: Bao bì dệt bằng nhựa (bao tải dứa).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2014-19811 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Khải Thừa Việt 

Nam   (VN) 

Cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên 
Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 22: Bao bì dệt bằng nhựa (bao tải dứa).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2014-19812 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) LBS LABORATORY LTD., PART   (TH)
602 Soi Panichanant, Sokhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-19813 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Miền Trung  (VN) 

Khối 4, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, 
tỉnh Quảng Ngãi  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Giống lúa. 
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(210) 4-2014-19814 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sâm yến Nhật 

Minh   (VN) 

436/65 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào, nhân sâm, linh chi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo.  
 

 
(210) 4-2014-19815 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tâm Luật   (VN) 

67 (số cũ 274) Phan Xích Long, phường 
02, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ; đại diện sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ 
pháp lý; tư vấn pháp luật, dịch vụ công chứng.  

 

 
(210) 4-2014-19818 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) JADE 1362. GMBH & CO. ZWOLFTE 
VERWALTUNGS KG   (DE) 
Johannisstr. 20, 10117 Berlin, Germany  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; thẻ từ được mã hóa; thẻ từ được mã hóa sử dụng 
liên quan đến việc truyền tải bằng phương tiện điện tử các giao dịch tài chính; phần mềm 
ứng dụng máy vi tính có thể tải về được.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ ngân 
hàng; cung cấp thông tin tài chính thông qua trang web; dịch vụ thanh toán điện tử; thông 
tin về tài chính; phân tích tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch 
vụ bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2014-19823 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.7.6; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược và vật 

tư y tế SVN   (VN) 

Thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-19826 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.15; 26.4.1; 26.3.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) Công ty TNHH cầu nối giao 

tiếp DR.LOCALIZE  (VN) 

Số 57, ngõ 236/49 phố Đại Từ, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin liên quan đến máy tính  
 

Nhóm 41: Dịch thuật; chế bản điện tử (trên máy tính); phiên dịch.  
 

 
(210) 4-2014-19827 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 24.13.1; 2.9.19; 19.13.22 
(591) Trắng, đỏ, xanh ngọc, xanh ngọc đậm, 

cam, đen. 
(731) Trung tâm Y tế huyện Hoà 

Vang  (VN) 

Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành 
phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh cho người.  
 

 
(210) 4-2014-19829 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 2.9.14; A2.9.15; 2.7.12
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Gia 

đình  (VN) 

7B Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa.  
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(210) 4-2014-19840 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A1.5.3; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

dương đậm, trắng, hồng. 
(731) Huỳnh Đức Toàn  (VN) 

Số 7 Yên Thế, phường 2, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2014-19841 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 303026493 09.06.2014 HK 
(540) 

  

  
(731) GLOBAL ACE HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
Floor 4, Willow House, Cricket Square, 
P O Box 2804, Grand Cayman KY1-
1112, Cayman Islands 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; linh kiện, thành phần và phụ 
kiện của thuốc lá điện tử, vật dụng cho người hút thuốc; diêm; bật lửa cho người hút 
thuốc; gạt tàn cho người hút thuốc, bình đựng thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, đầu lọc 
cho thuốc lá điếu, giấy cuốn thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2014-19842 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.24; 24.15.21 
(731) KEYENCE CORPORATION  (JP) 

1-3-14, Higashinakajima, 
Higashiyodogawa-ku, Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; sửa chữa phần cứng máy tính; 
khử nhiễu cho các thiết bị điện; lắp đặt thiết bị mạng thông tin liên lạc; sửa chữa hoặc bảo 
trì cảm biến cho máy móc và thiết bị công nghiệp; sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị đo kích 
thước; sửa chữa hoặc bảo trì bộ điều khiển logic lập trình được; sửa chữa hoặc bảo trì 
dụng cụ điện tử; sửa chữa hoặc bảo trì bộ xử lý hình ảnh; sửa chữa hoặc bảo trì máy in 
phun cho mục đích công nghiệp; sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị thu thập dữ liệu số analog; 
sửa chữa hoặc bảo trì máy dao động ký; sửa chữa hoặc bảo trì máy in ba chiều; sửa chữa 
hoặc bảo trì thiết bị tạo mô hình ba chiều; sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị đọc mã vạch; sửa 
chữa hoặc bảo trì kính hiển vi; sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị lọc không khí; sửa chữa hoặc 
bảo trì thiết bị chiếu sáng; sửa chữa hoặc bảo trì động cơ điện (không dùng cho phương 
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tiện giao thông đường bộ); lắp đặt và bảo trì máy sản xuất nhựa; sửa chữa hoặc bảo trì 
máy khắc laze [máy in bằng cách bức xạ laze]; sửa chữa hoặc bảo trì máy khử tĩnh điện 
[i-ôn hóa tĩnh điện].  

 
Nhóm 42: Phát triển chương trình xử lý dữ liệu; chương trình máy tính; lập trình máy 
tính; cho thuê máy tính và phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ 
cố vấn và phát triển phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính; tư vấn về phần mềm máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ thí nghiệm; cho thuê 
kính hiển vi kỹ thuật số; cho thuê thiết bị đo lường; cho thuê cảm biến công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2014-19847 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-19848 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-19849 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-19860 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.4.1 
(591) Trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Du lịch 

Khoáng nóng Nha Trang 

Seafoods F17  (VN) 

Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ 
tổ chức các chuyến tham quan du lịch.  

 

Nhóm 43: Khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort), nhà hàng ăn uống, quán ăn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm khoáng - bùn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa).  
 

 
(210) 4-2014-19863 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 24.15.3; A24.15.13 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, đỏ, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH năng lượng môi 

trường Biển Đông  (VN) 

Lầu 6, số 18A đường D2, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phát điện; mua bán cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và 
động cơ; mua bán bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ điện và động cơ; mua bán thanh 
truyền cho máy móc, động cơ điện và động cơ; mua bán cuộn dây điện và thiết bị điện 
dùng cho đảo mạch, chuyển mạch.  

 

 
(210) 4-2014-19864 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH USNATURE Việt 

Nam   (VN) 

Số 37, ngõ 173/63/17 Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-19865 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH USNATURE Việt 

Nam  (VN) 

Số 37, ngõ 173/63/17 Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-19866 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH USNATURE Việt 

Nam  (VN) 

Số 37, ngõ 173/63/17 Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-19867 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH USNATURE Việt 

Nam  (VN) 

Số 37, ngõ 173/63/17 Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-19868 (220) 22.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; A7.1.11 

(591) Vàng nhạt, hồng đậm, xanh dương. 
(731) Nguyễn Hoài Thanh  (VN)

994/5/2 Huỳnh Tấn Phát, KP4, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ tài chính bất động sản.  
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Nhóm 37: Xây dựng các công trình về nhà ở; xây dựng công nghiệp; xây dựng cơ sở hạ 
tầng; dịch vụ giám sát các dự án xây dựng; thi công xây dựng công trình cầu đường, sân 
bãi, nền móng, các công trình hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước công trình.  

 

 
(210) 4-2014-19869 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Becamex Tokyu  

(VN) 

Khu đô thị mới thuộc khu Liên hợp Công 
nghiệp - Dịch vụ - Đô thị tỉnh Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê 

văn phòng; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; cung cấp chỗ lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán 
cà phê; quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2014-19875 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Tấn Bảo  (VN) 

159/3 Nguyên Văn Cừ, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành, du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn.  
 

(210) 4-2014-19876 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần HANACANS  

(VN) 

Khu công nghiệp Hanaka, phường Đồng 
Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 06: Lon, hộp bảo quản bằng kim loại; nắp lon, hộp bảo quản bằng kim loại. 
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Nhóm 20: Lon, hộp bằng chất dẻo dùng làm bao bì sản phẩm.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn như: nước hoa quả, nước tăng lực; bia.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại đồ uống, bao bì dùng cho đồ uống.  
 

 
(210) 4-2014-19878 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Tấn Bảo  (VN) 

159/3 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
 

Nhóm 33: Rượu cần. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành, du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-19880 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No. 2, Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; máy điều hoà không khí cho xe cộ; hệ thống lọc 
khí; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe 
cộ; đèn điện; quạt [bộ phận của hệ thống điều hoà không khí]; đèn pin [đèn để soi sáng]; 
đèn pha dùng cho ô tô; bộ trao đổi nhiệt [không là bộ phận của máy móc]; thiết bị sưởi 
dùng cho xe cộ; thiết bị sưởi ấm để chống đóng băng cửa kính của xe cộ; thiết bị ion hóa 
dùng để xử lý không khí hoặc nước; vỏ đèn; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; bộ khuyếch 
tán ánh sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; 
đèn cho ô tô; đèn cho xe cộ; nắp bộ tản nhiệt; bộ tản nhiệt [sưởi ấm, đốt nóng]; chụp phản 
quang của đèn; đèn phản quang cho xe cộ; máy và thiết bị làm lạnh; van điều nhiệt [bộ 
phận của hệ thống cấp nhiệt]; hệ thống thông gió [điều hòa không khí] dùng cho xe cộ. 
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(210) 4-2014-19881 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)   (JP) 
No. 2, Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; máy điều hoà không khí cho xe cộ; thệ thống 
lọc khí; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho 
xe cộ; đèn điện; quạt [bộ phận của hệ thống điều hoà không khí]; đèn pin [đèn để soi 
sáng]; đèn pha dùng cho ô tô; bộ trao đổi nhiệt [không là bộ phận của máy móc]; thiết bị 
sưởi dùng cho xe cộ; thiết bị sưởi ấm để chống đóng băng cửa kính của xe cộ; thiết bị ion 
hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; vỏ đèn; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; bộ 
khuyếch tán ánh sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng cho 
xe cộ; đèn cho ô tô; đèn cho xe cộ; nắp bộ tản nhiệt; bộ tản nhiệt [sưởi ấm, đốt nóng]; 
chụp phản quang của đèn; đèn phản quang cho xe cộ; máy và thiết bị làm lạnh; van điều 
nhiệt [bộ phận của hệ thống cấp nhiệt]; hệ thống thông gió [điều hòa không khí] dùng cho 
xe cộ. 

 

 
(210) 4-2014-19883 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.16; 25.1.6 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Vina Talines  

(VN) 

Số 6/A4 cư xá 307, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2014-19884 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Hồng. 
(731) Dương Xuân Danh  (VN) 

Số 331/7/5 Lê Đức Thọ, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2014-19885 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Đối Tác Mới  (VN) 

Số 15/04 Hoàng Minh Giám, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý. 

 

 
(210) 4-2014-19886 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; A11.3.3 
(591) Nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại cà phê Nguyễn 

Long  (VN) 

I29 Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê sữa; hương liệu cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà 

phê.  
 

 
(210) 4-2014-19887 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 

Số 83/9/14 Thoại Ngọc Hầu, phường 
Hòa Thặng, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2014-19888 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 

Số 83/9/14 Thoại Ngọc Hầu, phường 
Hòa Thặng, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2014-19889 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ tư vấn đầu tư Hoàng 

Minh  (VN) 

40/42/31 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-19897 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.13; A5.3.15; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH AUNTEX  (VN)

Quốc lộ 14, khu công nghiệp Tân Thành, 
xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Bao tay công nghiệp, cụ thể là: bao tay dùng cho mục đích gia dụng; bao tay 
lao động; bao tay vệ sinh (không nhằm mục đích y tế); bao tay làm vườn; bao tay dùng 
trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-19898 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.12; A5.1.5 
(731) BODY WORK APPAREL SDN BHD (MY)

30, Persiaran Industri, Bandar Sri 
Damansara, 52200 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; gót giày; quần áo đan; quần đùi; khăn quàng cổ; áo sơ mi; 
giầy; áo thun ngắn tay; quần dài. 

 

 
(210) 4-2014-19899 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.1 
(731) SS REFORM SDN BHD  (MY) 

2, Hala Rapat Baru 23, Kawasan 
Perindustrian Ringan Kinta Jaya, Jalan 
Gopeng, 31350 Ipoh, Perak, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 24: Chăn bông; vỏ gối; vỏ đệm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vỏ nệm; tấm 
phủ đồ đạc bằng vải; khăn trải giường bằng vải lanh; đồ bằng vải dùng cho giường. 

 

 
(210) 4-2014-19900 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SS REFORM SDN BHD   (MY) 
2, Hala Rapat Baru 23, Kawasan 
Perindustrian Ringan Kinta Jaya, Jalan 
Gopeng, 31350 Ipoh, Perak, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn bông; vỏ gối; vỏ đệm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vỏ nệm; tấm 
phủ đồ đạc bằng vải; khăn trải giường bằng vải lanh; đồ bằng vải dùng cho giường.  

 
 

(210) 4-2014-19902 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.4.2; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh cốm, tím 

than, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 

chè Vũ Tô Hoài   (VN) 

Xóm Mỹ Khánh, xã Phấn Mễ, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
 

 
(210) 4-2014-19905 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Hòa 

Anh  (VN) 

SN 88, tổ 11, phường Phan Đình Phùng, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2014-19907 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; A3.7.24; A26.4.24; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH kính nghệ 

thuật kiến trúc FVT  (VN) 

Số 23, lô 12A, đường Trung Yên 10, khu 
đô thị mới Trung Yên, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vách ngăn phi kim loại; kính dùng trong xây dựng và dân dụng; kính dùng 
trong trang trí nội thất (kính an toàn cường lực).  
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(210) 4-2014-19908 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.9.23; 5.9.12; A9.7.19 
(591) Xanh vỏ đỗ sẫm, trắng. 
(731) Phạm Hồng Minh  (VN) 

Số 35, ngõ 28, Nguyên Hồng, Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2014-19909 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Trần Thị Anh Linh  (VN) 

23/1 đường số 5, ấp Cấp Rang, xã Suối 
Tre, thị xã Long khánh, tỉnh Đồng nai  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cả phê.  
 
 

(210) 4-2014-19910 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh coban, đỏ, xanh lá, tím. 
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ thương mại Đức Hoa   (VN) 

Số 18 Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; dịch vụ lái xe; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các 
chuyến đi dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2014-19911 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 
AG   (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế; kính hiển vi thu 
nhỏ.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế dùng để chuẩn đoán và xét nghiệm sự có thai; thiết bị 
dùng để kiểm tra sự rụng trứng.  
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(210) 4-2014-19912 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; năng lượng điện; nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu gazoin; dầu 

xăng (gasolin); mỡ dùng cho da thuộc, cho đồ da; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; sáp 
công nghiệp; chế phẩm bảo quản da thuộc, đồ đa [dầu và mỡ]; chất bôi trơn; dầu động cơ; 
dầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da.  

 
 

(210) 4-2014-19913 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) GOGORO INC.  (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp ắc quy; bình ắc quy; ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị đo 

axit dùng cho ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; thiết bị sạc cho pin điện; thùng pin; cực dương; 
cực âm; thiết bị chống ăn mòn điện hóa; bộ chuyển mạch điện; bộ đổi điện; bảng phân 
phối [điện]; máy điện phân; bộ pin ganvanic; điện cực lưới cho pin; đồng hồ ghi cây số 
cho xe cộ; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng 
cho xe cộ; máy biến thế [điện]; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2014-19914 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Băng tải trên không; ô tô; xe đạp hai bánh; xe ô tô; xe đạp; động cơ dẫn động 

cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ô tô con; động cơ 
điện dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho xe đạp; động cơ nổ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; xe đạp điều khiển từ xa (không phải là đồ chơi); động cơ 
máy kéo; máy kéo; xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; xe cút kít; xe lăn 
dùng cho người tàn tật.   
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(210) 4-2014-19915 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) GOGORO INC.  (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình; lưu hóa lốp xe (sửa chữa); trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên 
liệu và bảo dưỡng); rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; bôi trơn xe cộ (tra dầu mỡ); bảo dưỡng xe 
cộ; đánh bóng xe cộ; sửa chữa xe cộ; rửa xe cộ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
tra dầu mỡ cho xe cộ; phục hồi lại động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi 
lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; cung cấp thông tin về lĩnh vực sửa chữa.   

 
 

(210) 4-2014-19916 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Vy Quốc Cường  (VN) 

341/19/100 đường Khuông Việt, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 
 
 

(210) 4-2014-19917 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Vy Quốc Cường  (VN) 

341/19/100 đường Khuông Việt, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe.  
 
 

(210) 4-2014-19918 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Vy Quốc Cường  (VN) 

341/19/100 đường Khuông Việt, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe.  
 
 

(210) 4-2014-19919 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Phan Thị Ngọc Trinh  (VN)

51A/16 Phạm Thế Hiển, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.  
 

 
(210) 4-2014-19921 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Tâm  (VN) 

Thôn Tân Lạc, xã Đinh Lạc, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-19922 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất Toán Minh  (VN) 

94/63 Tân Hương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2014-19924 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 14.1.13 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH truyền thông & 

thương mại quốc tế Rồng 

Vàng  (VN) 

617 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản, quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2014-19925 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A11.1.2; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH An An Phát  (VN)

159/9/12 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2014-19926 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Nâu. 
(731) Lê Đặng Xuân Huy  (VN) 

Nhà 216 Lô C, CC KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; ví đựng danh thiếp; ví tiền, ví bỏ túi; ví tiền, túi cầm tay cho nữ; 
dây đeo vai (dây đai) bằng da thuộc.  

 

 
(210) 4-2014-19927 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 9.1.10 
(591) Đỏ, xám. 
(731) Nguyễn Phụng Lan Anh  (VN)

1 đường Tân Hải, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo váy, váy, dải băng buộc đầu (trang phục). 
 

 
(210) 4-2014-19928 (220) 25.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.7.3; 5.5.16; 6.7.4; A6.7.5; A7.1.12; 

A26.11.9; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Vàng, cam, xanh nước biển, xanh lá cây, 

hồng, ghi. 
(731) Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Tổng hợp Chúc Sơn  (VN)

Xóm Xá, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Rau tươi. 
 

 
(210) 4-2014-19930 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, cam, đỏ, vàng, xanh lá cây, 
đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH dệt may 

Phương Đông  (VN) 

931/8 Khu phố 8, hương lộ 2, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); vớ (tất).  
 

 
(210) 4-2014-19935 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Fuco  (VN) 

Số 100B, đường Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị đo môi trường, thiết bị đo nhiệt độ, thiết bị đo độ ẩm, thiết bị 
đo kiểm máy móc, cơ khí, thiết bị đo, kiểm soát môi trường nước, thiết bị thí nghiệm; 
xuất nhập khẩu thiết bị đo môi trường, thiết bị đo nhiệt độ, thiết bị đo độ ẩm, thiết bị đo 
kiểm máy móc; cơ khi, thiết bị đo, kiểm soát môi trường nước, thiết bị thí nghiệm; giới 
thiệu hàng hóa, cụ thể là giới thiệu thiết bị đo môi trường, thiết bị đo nhiệt độ, thiết bị đo 
độ ẩm, thiết bị đo kiểm máy móc, cơ khí, thiết bị đo, kiểm soát môi trường nước, thiết bị 
thí nghiệm.  

 

 
(210) 4-2014-19936 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; 
1.15.15 

(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH SX-DV & TM 

Huỳnh Thành  (VN) 

717 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm phân bón; các chất kích thích tăng trưởng cho cây 
trồng; thuốc bảo vệ thực vật.  

 

 
(210) 4-2014-19938 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng Anh Phú  (VN) 

Số nhà 266, đường Quang Trung, TT 
Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 
Định  

 

(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo; dây bằng 
kim loại quý (đồ trang sức đồ kim hoàng); đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 
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(210) 4-2014-19939 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng Kim Thành B.Hân  (VN) 

Số nhà 314, đường Quang Trung, thị trấn 
Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 
Định  

 
(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo; dây bằng 

kim loại quý (đồ trang sức, đồ kim hoàng); đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng.  
 

 
(210) 4-2014-19940 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.7.6; 3.7.17 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH du lịch Bến 

Thành Phú Xuân  (VN) 

9 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành 
phố Huế  

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn); đặt chỗ trước lưu 

trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; 
dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2014-19943 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Lê Hữu Hải  (VN) 

Tổ 9, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; khăn quàng cổ (trang phục); đồ đội đầu; găng tay (trang 

phục) cà vạt. 
 

 
(210) 4-2014-19944 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh tím. 
(731) Lê Quang Trường  (VN) 

305 C/C1 Tân Sơn Nhì, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón).  
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(210) 4-2014-19945 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh tím. 
(731) Lê Quang Trường  (VN) 

305 C/C1 Tân Sơn Nhì, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón). 
 
 

(210) 4-2014-19947 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) LI JIE  (CN) 
Room No. 204, 31 Building, Bibo 
Garden, 2105 Huang Bei Road, Luo Hu 
District, Shen Zhen City, Guang Dong 
Province, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; tẩu thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2014-19948 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Bùi Phan  

(VN) 

14/9A, đường số 11, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2014-19950 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Phạm Văn Hồng  (VN) 

80/8A đường Xuân Thới Đông 3, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạch men, bàn cầu, vòi rửa lavabo,vòi sen, máy nước nóng năng 
lượng mặt trời, bồn nước. 
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(210) 4-2014-19951 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; A2.3.23 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 

nhập khẩu Phú Thịnh  (VN) 

34/7 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2014-19952 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A2.3.23; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đen, hồng. 
(731) Trần Xuân Bách  (VN) 

21D, đường số 8, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-19953 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH TANIDA PHARMA  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-19954 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH TANIDA PHARMA  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng.  
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(210) 4-2014-19957 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA   (ID)

Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
Indonesia.  
2. PT PINDO DELI PULP AND PAPER 
MILLS   (ID) 
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
Indonesia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn làm bằng hàng dệt; khăn lau làm bằng vải dệt dùng để tẩy trang; 
khăn lau làm bằng miếng vải đệt; miếng vải dùng để tẩy trang.  

 
 

(210) 4-2014-19958 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD.  (VN)

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1,  
ấp 5,  xã Đức Hoà Đông, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 
 

(210) 4-2014-19959 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD.  (VN)

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1,  
ấp 5,  xã Đức Hoà Đông, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét. 
 

 
(210) 4-2014-19960 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1,  
ấp 5,  xã Đức Hoà Đông, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2014-19961 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1,  
ấp 5,  xã Đức Hoà Đông, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét. 

 

 
(210) 4-2014-19962 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.3.23; A7.1.11; A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần điện tử viễn 

thông Liên Việt   (VN) 

G2901 The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu 
Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại đi động; máy tính bảng; tai nghe dùng cho điện thoại di động; pin 

dùng cho điện thoại di động; thiết bị sạc pin dùng cho điện thoại đi động; tai nghe không 
dây dùng cho điện thoại di động.  

 
Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, máy tính bảng, tai nghe dùng cho điện thoại di 
động, pin dùng cho điện thoại di động, thiết bị sạc pin dùng cho điện thoại đi động, tai 
nghe không dây dùng cho điện thoại di động, đồng hồ thông minh dùng để kết nối với 
điện thoại di động .  

 

 
(210) 4-2014-19963 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17 
(731) Công ty cổ phần điện tử viễn 

thông Liên Việt   (VN) 

G2901 The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu 
Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; tai nghe dùng cho điện thoại di động; pin 
dùng cho điện thoại di động; thiết bị sạc pin dùng cho điện thoại di động; tai nghe không 
dây dùng cho điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2014-19964 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần điện tử viễn 

thông Liên Việt   (VN) 

G2901 The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu 
Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; tai nghe dùng cho điện thoại di động; pin 
dùng cho điện thoại di động; thiết bị sạc pin dùng cho điện thoại di động; tai nghe không 
dây dùng cho điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2014-19965 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17 
(731) Công ty cổ phần điện tử viễn 

thông Liên Việt   (VN) 

G2901 The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu 
Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; tai nghe dùng cho điện thoại di động; pin 
dùng cho điện thoại di động; thiết bị sạc pin dùng cho điện thoại di động; tai nghe không 
dây dùng cho điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2014-19966 (220) 22.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; A5.1.12; A7.1.11; A26.11.9 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Nguyễn Xuân Hồng   (VN)

Số 86, Xuân Nương, phường Nông 
Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà nhiệt độ. 
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(210) 4-2014-19968 (220) 25.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.1; 26.1.5; 26.15.1 

(591) Vàng, ghi, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư đào tạo Chính Tâm  (VN) 

108 đường ĐHT 41, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Chanh muối (nước cốt). 
 

 
(210) 4-2014-19970 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A1.5.3 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần gạch men 

TASA  (VN) 

Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch, gạch ốp lát, gạch chống trượt.  
 

 
(210) 4-2014-19971 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần gạch Men 

TASA  (VN) 

Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch, gạch ốp lát, gạch chống trượt.  
 

 
(210) 4-2014-19972 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-19973 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19974 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-19975 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.  (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-19976 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19977 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19978 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-19979 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.9; 25.1.25; A5.11.13; 25.7.25; 
5.5.19; A5.5.21 

(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 
xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng. 

(731) Lê Trung Nam  (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm; con giống vật nuôi làm thuốc; giống 
cây dược liệu; trái cây tươi; rau tươi.  
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(210) 4-2014-19980 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.9; 25.7.25; 25.1.25 

(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng, 

hồng. 

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 

phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 

phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sửa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 

dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 

vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi. 
 

 
(210) 4-2014-19982 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 2.3.1; 2.3.9 

(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng, 

hồng. 

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 

phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nghề về y dược; tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị, 

xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về y dược; thông tin về giáo dục đào tạo. 
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(210) 4-2014-19983 (220) 25.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.9; A5.11.13; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng, 
hồng. 

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược 
và hóa sinh học, dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học vào cuộc sống.  

 

 
(210) 4-2014-19984 (220) 25.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 2.3.1; 2.3.9 
(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng, 
hồng. 

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 
thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2014-19985 (220) 25.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

  

(731) SHELL BRANDS INTERNATIONAL 
AG  (CH) 
Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Dung môi dùng trong ứng dụng sản xuất; dung môi dùng trong sản xuất cụ thể 
là dung môi được chuyển hóa từ chất khí thành chất lỏng hoặc dung môi được tinh lọc. 
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(210) 4-2014-19986 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Trần Văn Sỹ  (VN) 

Tổ 11, phường Trần Thành Ngọ, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 03: Các loại kem dưỡng da; kem trị trứng cá( mỹ phẩm); kem trị nám má (mỹ 

phẩm); dầu gội đầu; sữa tắm; mỹ phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2014-19987 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 

Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-19988 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thời trang Vệ Nữ  (VN) 

Số 140 Bàu Cát, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2014-19989 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.2; A1.1.10; A1.1.20 
(591) Đỏ, xanh dương, tím, vàng, cam, trắng, 

hồng. 
(731) Công ty TNHH Ruby Star  (VN)

Số 116/6 Thiên Phước, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em. 
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(210) 4-2014-19990 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Lê Danh Thắng  (VN) 

118 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thực phẩm chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ 
tôm; thực phẩm chế biến từ cá; pa-tê gan; xúc xích.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thịt lợn muối xông khói, thực phẩm 
chế biến từ thịt, thực phẩm chế biến từ tôm, thực phẩm chế biến từ cá, pa-tê gan, xúc xích.  

 

 
(210) 4-2014-19991 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; 25.1.6; A5.3.14 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) Lê Danh Thắng   (VN) 

118 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thực phẩm chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ 
tôm; thực phẩm chế biến từ cá; pa-tê gan; xúc xích.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thịt lợn muối xông khói, thực phẩm 
chế biến từ thịt, thực phẩm chế biến từ tôm, thực phẩm chế biến từ cá, pa-tê gan, xúc xích.  

 

 
(210) 4-2014-19992 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 
(731) Lê Danh Thắng   (VN) 

118 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thực phẩm chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ 
tôm; thực phẩm chế biến từ cá; pa-tê gan; xúc xích.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thịt lợn muối xông khói, thực phẩm 
chế biến từ thịt, thực phẩm chế biến từ tôm, thực phẩm chế biến từ cá, pa-tê gan, xúc xích.  
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(210) 4-2014-19993 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3; 
26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, tím than, xanh lá cây, vàng, 
hồng. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân 

Nguyễn Văn Ru Bi  (VN) 

Tổ 24, ấp Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh 
Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 
Giang 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 

 

 
(210) 4-2014-19994 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 9.9.1; A9.9.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bảo Lâm  (VN) 

Số 22, đường số 12, khu công nghiệp 
Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 

 
(210) 4-2014-19995 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ 
phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
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và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-19996 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) SHULTON, INC.  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm chống đổ mồ hôi và chế phẩm khử 

mùi dùng cho cá nhân; xà phòng tắm; chế phẩm dạng xịt làm thơm cơ thể; chế phẩm dùng 
tắm rửa làm sạch cơ thể; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm cạo râu. 

 

 
(210) 4-2014-19997 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Trung tâm dạy nghề tư thục 

Thành Công  (VN) 

991A Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo lái xe. 

 

 
(210) 4-2014-19998 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần xuất khẩu 

đặc sản Petexco  (VN) 

Số 60 Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; lát trái cây sấy khô. 
 

Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; quả tươi; hoa tự nhiên, củ hành, củ tỏi; rau tươi; khoai 
tây tươi.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại hoa quả tươi, rau, củ, hoa và các loại chế phẩm từ nông 
nghiệp; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
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210) 4-2014-20008 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Mùa Vàng   (VN) 

Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay), phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bình phun thuốc trừ sâu và phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2014-20009 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Mùa Vàng   (VN) 

Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay), phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay), phụ kiện bình phun thuốc 
trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2014-20010 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Mùa Vàng   (VN) 

Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay), phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay), phụ kiện bình phun thuốc 
trừ sâu.  
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(210) 4-2014-20011 (220) 25.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.7.3; 5.13.4 

(591) Đỏ, vàng, xanh.

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Mùa Vàng   (VN) 

Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay), phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.  

 

Nhóm 35: Mua bán: bình phun thuốc trừ sâu và phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.   
 

 
(210) 4-2014-20012 (220) 25.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 3.7.1; 3.7.16

(591) Đen, đỏ.

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Mùa Vàng   (VN) 

Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay), phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.  

 

Nhóm 35: Mua bán: bình phun thuốc trừ sâu và phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.   
 

 
(210) 4-2014-20013 (220) 25.08.2014

  (441) 27.10.2014

(540) 

  

(531) 26.4.2; 1.15.15

(731) MASTER AD PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 

No.1, 4th - 6th Floors Soi Lad Phrao 19, 

Lad Phrao Road, Chomphon, Chatuchak, 

Bangkok 10900 Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo.  
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(210) 4-2014-20015 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) CHEN ERYUE  (CN) 
No.124, Lane 5, Xincuowei, Renhe 
Village, Shiyan District, Jieyang City 
522000, Guangdong Province, China  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép đi trong nhà; giày thể thao; dép; giày cao cổ; nẹp kim loại dùng cho 
đồ đi chân; quần áo; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục].  

 

 
(210) 4-2014-20016 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

cá sấu Phương Anh  (VN) 

285/152 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Bóp (ví); túi xách; ba lô; va li; cặp học sinh; ô che nắng.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; dây nịt (dây thắt lưng/trang phục); mũ (nón).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cung cấp suất ăn công nghiệp (dịch vụ 
do nhà hàng thực hiện). 

 

(210) 4-2014-20017 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.11.9; 26.3.23; 26.13.25; 26.4.1 
(591) Nâu đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cá sấu Phương Anh   (VN) 

285/152 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; dây nịt (dây thắt lưng/trang phục); mũ (nón).  
 

Nhóm 29: Thịt, thịt hộp; giăm bông; xúc xích; thịt muối; thịt xông khói; thịt sấy khô (thực 
phẩm chế biến được làm từ thịt).  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cung cấp suất ăn công nghiệp (dịch vụ 
do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2014-20019 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 3.9.16; A26.1.24; 3.9.13; 26.11.3
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên nông thủy 

sản Tây Nam   (VN) 

Số 68 quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân 
Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-20020 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A3.9.12; 26.1.1; 25.1.6; A3.9.6 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt, xanh dương nhạt, 
vàng đậm, vàng nhạt, da cam đậm, da 
cam nhạt, đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng, đen. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Proconco 

Cần Thơ   (VN) 

Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà 
Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình 
Thủy, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho cá cảnh, thức ăn cho thủy hải sản, thức ăn cho chăn nuôi gia súc, 
gia cầm.  

 

 
(210) 4-2014-20021 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A25.7.21; 25.1.6; A3.9.12 
(591) Xanh lá cây đậm; xanh lá cây; xanh lá 

cây nhạt; xanh dương nhạt; vàng đậm; 
vàng nhạt; da cam đậm; da cam nhạt; đỏ 
đậm; đỏ nhạt; trắng; đen; xanh nõn chuối

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Proconco 

Cần Thơ   (VN) 

Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà 
Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình 
Thủy, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho cá cảnh; thức ăn cho thủy hải sản; thức ăn cho chăn nuôi gia súc, 
gia cầm . 

 

 
(210) 4-2014-20022 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) WILMAR INTERNATIONAL 
LIMITED   (SG) 
56 Neil Road, Singapore 088830  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột (thuộc nhóm này); đường.  
 

 
(210) 4-2014-20023 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) WILMAR INTERNATIONAL 
LIMITED   (SG) 
56 Neil Road: Singapore 088830  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột (thuộc nhóm này); đường.  
 

 
(210) 4-2014-20024 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) WILMAR INTERNATIONAL 
LIMITED   (SG) 
56 Neil Road, Singapore 088830  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột (thuộc nhóm này); đường.  
 

 
(210) 4-2014-20025 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 1.17.11; A26.1.24 
(591) Xanh ngọc, xanh ngọc đậm, xanh da trời, 

xanh dương, xanh đen, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Toàn Cầu   (VN)

612/11/25 đường Mạc Đĩnh Chi, khóm 6, 
phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê rang xay. 
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(210) 4-2014-20026 (220) 25.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 1.3.1; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Đỏ, da cam, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại xuất nhập khẩu 

thời trang Thái Long   (VN) 

49 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy (đầm); mũ (nón); găng tay (dùng cho trang phục); giày dép; quần 
áo trẻ em và sơ sinh. 

 

 
(210) 4-2014-20028 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.8; 26.4.9; 26.15.9; 26.15.11; 
A26.11.7 

(591) Trắng, hồng, tím, xanh lá cây, xanh 
dương, cam. 

(731) Công ty TNHH Mạng Việt Toàn 

Cầu  (VN) 

Số 14 Alexandre de Rhodes, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình và truyền dẫn, phát sóng; phát sóng 
truyền thanh, truyền hình không dây.   

 

Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình 
biểu diễn; giải trí qua truyền thanh; giải trí trên truyền hình; dịch vụ đại lý bán vé [giải 
trí]; dịch vụ giải trí.  

 

 
(210) 4-2014-20029 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Flora  (VN) 

58/15 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, kem làm trắng da, chế phẩm trang điểm.  
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(210) 4-2014-20030 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Nova Medica  

(VN) 

27/15 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-20031 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Nova Medica  

(VN) 

27/15 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-20032 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.4; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH gas Thái Bình  

(VN) 

81 Phạm Thế Hiển, phường 02, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; máy hút khói dùng cho nhà bếp; lò nướng; phụ kiện ngành gas: phụ 
kiện của bếp gas, đường ống dẫn khí gas.   

 

Nhóm 35: Mua bán bếp gas, gas, máy hút khói, nồi cơm điện, nồi inox, chảo, bếp điện, 
phụ kiện ngành gas: phụ kiện bếp gas, đường ống dẫn khí gas.  

 
 

(210) 4-2014-20033 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần DVMOTOR  

(VN) 

18 đường Giải Phóng, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; động cơ xe máy, khung xe máy, yên xe máy. 
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(210) 4-2014-20035 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Da cam, xanh biển. 
(731) Trần Văn Thành  (VN) 

Khu 10, thôn Hoàng Thượng, xã Kim 
Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy hàn điện; máy ép láng; máy phay; máy khoan; máy cắt. 
 
 

(210) 4-2014-20036 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ; xanh lá cây; xanh lam sẫm. 
(731) Công ty TNHH thiết bị nâng 

TAE SEUNG VINA  (VN) 

Số 138/38 đường Trương Công Định, 
phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nâng hạ nông nghiệp; băng tải (máy móc); cần trục (thiết bị nâng và 
nhấc); máy nâng chuyển. 

 
 

(210) 4-2014-20038 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.2.7 
(731) Tạ Thị Hồng Hạnh  (VN) 

Số 19, Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo thời trang; quần áo may sẵn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, quần áo thời trang, quần áo may sẵn; mua bán: đồng hồ, túi 
xách, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức.  

 
 

(210) 4-2014-20039 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.5.2; 5.5.19; A5.5.20; A26.11.12 

(731) Tạ Thị Hồng Hạnh  (VN) 

Số 19 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thời trang; quần áo may sẵn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, quần áo thời trang, quần áo may sẵn; mua bán: đồng hồ, túi 
xách, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức. 
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(210) 4-2014-20040 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha  (VN) 

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-20042 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LS Việt Nam  (VN) 

Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2014-20043 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LS Việt Nam   (VN) 

Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2014-20044 (220) 26.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.2; A5.3.15 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xanh lá non, đen
(731) Trần Thế Mạnh  (VN) 

Khu phố 4, phường 4, thành phố Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm; tinh dầu dừa. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh; trà. 
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(210) 4-2014-20047 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá, đỏ, xanh da trời. 
(731) Tài Phát Triển  (VN) 

ấp An Hòa, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày 
Nam, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nồi cơm điện, mua bán bếp điện, mua bán máy lạnh, mua bán tủ lạnh, 
mua bán tivi, mua bán đầu đĩa.  

 

 
(210) 4-2014-20048 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Austdoor  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; các loại cổng bằng kim loại; 
mái hiên di động bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất 
cả các sản phẩm kể trên.  

 

Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa gỗ dùng cho các công trình xây dựng. 
 

Nhóm 37: Cung cấp các dịch vụ sửa chữa, lắp đặt về cửa.  
 

 
(210) 4-2014-20049 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; 5.9.19; 4.5.1; 2.1.1; 2.1.11 
(731) Công ty TNHH Quốc Tế Vận Đỏ  

(VN) 

2CP3 - 15 Sky Garden, đô thị Phú Mỹ 
Hưng, Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt của nông nghiệp, cụ thể: hạt điều thô. 
 

 
(210) 4-2014-20050 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 5.7.6; 4.5.1; 4.5.11; 5.3.16; 
5.3.20; 5.13.25 

(731) Công ty TNHH quốc tế Vận Đỏ  

(VN) 

2CP3- 15 Sky Garden, đô thị Phú Mỹ 
Hưng, Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt của nông nghiệp, cụ thể: hạt điều tươi.  
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(210) 4-2014-20051 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 

Phương Mai    (VN) 

67/64E đường 38, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 
tắm trắng da.  

 

 
(210) 4-2014-20052 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 

Phương Mai   (VN) 

67/64E đường 38, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 
tắm trắng da.  

 

 
(210) 4-2014-20053 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.1.2 
(591) Hồng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Thúy Huyền   (VN) 

28/2/8 Chương Dương, khu phố 3, 
phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí  Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2014-20054 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.7.11; A5.7.22; A5.3.14; 24.17.5 

(591) Trắng, xanh, nâu, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dầu dừa Mê Kông   (VN) 

ấp An Hóa Tây, xã Bình Khánh Tây, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-20056 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.3.7; A5.3.14; 5.5.19; 24.17.5 

(591) Trắng, xanh, nâu, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dầu dừa Mê Kông   (VN) 

ấp An Hóa Tây, xã Bình Khánh Tây, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-20057 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.7; A5.3.14; 5.5.19; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh, nâu, tím. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dầu dừa Mê Kông  (VN) 

ấp An Hóa Tây, xã Bình Khánh Tây, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-20059 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.7.21; A5.3.14; 5.3.7 

(591) Trắng, xanh, nâu. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dầu dừa Mê Kông   (VN) 

ấp An Hóa Tây, xã Bình Khánh Tây, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-20060 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 25.1.25; 10.3.7; A25.7.2 
(591) Đỏ, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Chiếc Bánh Ngon  (VN) 

Số 34, đường Tăng Bạt Hổ, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh gatô nhỏ [bánh ngọt].  
 

 
(210) 4-2014-20061 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng, đỏ đậm. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 

tuyến FPT   (VN) 

153 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; phát hành các tài liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; 
quảng cáo bằng truyền hình; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí, văn hoá, giáo dục; tổ chức các 
cuộc thi và trao giải thưởng trong lĩnh vực thương mại, công nghệ và giải trí; dịch vụ giải 
trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; giải trí truyền hình; trình diễn sân khấu.  

 
 

(210) 4-2014-20062 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; A26.11.12; 26.4.3 
(591) Da cam đậm, da cam nhạt, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 

tuyến FPT   (VN) 

153 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; phát hành các tài liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; 
quảng cáo bằng truyền hình; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí, văn hoá, giáo dục; tổ chức các 
cuộc thi và trao giải thưởng trong lĩnh vực thương mại, công nghệ và giải trí; dịch vụ giải 
trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; giải trí truyền hình; trình diễn sân khấu.  
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(210) 4-2014-20063 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 

tuyến FPT   (VN) 

153 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; phát hành các tài liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; 
quảng cáo bằng truyền hình; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí, văn hoá, giáo dục; tổ chức các 
cuộc thi và trao giải thưởng trong lĩnh vực thương mại, công nghệ và giải trí; dịch vụ giải 
trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; giải trí truyền hình; trình diễn sân khấu.  

 
 

(210) 4-2014-20064 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; A25.7.7; A26.11.12; 24.9.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 

tuyến FPT   (VN) 

153 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; phát hành các tài liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; 
quảng cáo bằng truyền hình; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí, văn hoá, giáo dục; tổ chức các 
cuộc thi và trao giải thưởng trong lĩnh vực thương mại, công nghệ và giải trí; dịch vụ giải 
trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; giải trí truyền hình; trình diễn sân khấu.  

 
 

(210) 4-2014-20065 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.13.1; A5.3.13; 3.7.17 

(731) Công ty TNHH Nawa Skin  (VN)

380/3 Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2014-20066 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.13.1; 3.7.17 
(731) Hoàng Phương Bảo  (VN) 

B008 chung cư Trần Kế Xương, phường 
7, quận Phú Nhuận, thành phố  Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông đường bộ (xe đạp, xe máy, xe ô tô), phương tiện giao 

thông đường thủy (tàu thủy, ca nô).  
 

Nhóm 25: Giày dép thời trang và thể thao; áo quần thời trang và thể thao; mũ (nón).  
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao (dụng cụ đi câu, vợt bóng bàn).  
 

 
(210) 4-2014-20067 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long     (VN) 

Số 4/1, đường số 3, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh     

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; chế phẩm 

chống nắng; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-20068 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long     (VN) 

Số 4/1, đường số 3, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; chế phẩm 

chống nắng; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu.  
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(210) 4-2014-20069 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long     (VN) 

Số 4/1, đường số 3, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; chế phẩm 
chống nắng; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2014-20070 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long    (VN) 

Số 4/1, đường số 3, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; chế phẩm 
chống nắng; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2014-20071 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 

Số 4/1, đường số 3, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; chế phẩm 
chống nắng; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2014-20072 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 

Số 4/1, đường số 3, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; chế phẩm 
chống nắng; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu.  
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(210) 4-2014-20073 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó    (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-20074 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-20075 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó  (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

(210) 4-2014-20076 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-20077 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-20078 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-20079 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-20080 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-20081 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-20082 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-20083 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-20084 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-20085 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-20086 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-20087 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-20088 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-20089 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2014-20090 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Hiển  (VN) 

Số nhà 3B, ngõ Bảo Khánh, phường 
Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thức ăn chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2014-20091 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 10.3.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Thế Hiển  (VN) 

Số nhà 3B, ngõ Bảo Khánh, phường 
Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thức ăn chăn nuôi.  
 
 

(210) 4-2014-20092 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thế Hiển  (VN) 

Số nhà 3B, ngõ Bảo Khánh, phường 
Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thức ăn chăn nuôi.  
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(210) 4-2014-20093 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh, nâu. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

TPLUS Quốc Tế  (VN) 

Lô 1, BT2, Bắc Linh Đàm, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe cộ chạy bằng điện; xe máy; ô tô tải.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo.  
 

Nhóm 39: Cho thuê xe; dịch vụ vận tải; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến 
đi; tham quan (du lịch).  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế bao bì; thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ 
thuật; thiết kế bản vẽ xây dựng.  

 
Nhóm 43: Cở sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, 
giữ chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách 
sạn. 

 

 
(210) 4-2014-20094 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 25.5.25; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Đặng Thị Ngọc Huệ  (VN) 

ấp Gò Xoài, xã Tân Trung, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2014-20096 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 

Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-20097 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.15.9; 26.15.11; 9.1.10; 26.11.3
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH bao bì Lập Thiên 

Phát  (VN) 

245 khu phố 3, phường Thống Nhất, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì giấy và các-tông.  
 
 

(210) 4-2014-20098 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá, đỏ. 
(731) Công ty TNHH hóa sinh 

Nanolife  (VN) 

12/14C Man Thiện, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 01: Cyanamid can xi; phân bón có chứa nitơ; muối (phân bón); xi (phân bón); supe 
phốt phát; than bùn (phân bón). 

 

 
(210) 4-2014-20099 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.21; A26.11.12; 24.15.1; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH đào tạo tư vấn 

PDCA  (VN) 

Tầng 3 tòa nhà Đinh Lê, số 123B đường 
Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo thực hành [thao 
diễn]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; 
tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]; tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến 
hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyên đề; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí].  

 

 
(210) 4-2014-20100 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Quang Minh  

(VN) 

189/65 đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); vận chuyển hàng hóa; vận chuyển 
hành khách; vận tải; môi giới vận tải. 

 

 
(210) 4-2014-20101 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.1.1 
(591) Xanh nõn chuối, trắng, ngọc thạch, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Đế Dương  (VN) 

423/27/11 (9NT) Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vít me bi, thanh dẫn hướng, ổ bi, bạc đạn, đế cố định vít me, dòng 
robot điện tử công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2014-20103 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Xám, lam sẫm, trắng. 
(731) Công ty TNHH cao su nhựa 

Việt úc   (VN) 

G16/108A Trần Đại Nghĩa, ấp 7, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Các loại ron, phốt (vòng đệm bằng cao su để làm kín) và các sản phẩm khác 
dùng để bịt kín, chống rỉ làm bằng cao su thuộc nhóm này; các sản phẩm nhựa công 
nghiệp kỹ thuật cao thuộc nhóm này như: các loại vòng đệm bịt kín, chống rỉ.  

 

Nhóm 21: Các sản phẩm nhựa dân dụng, hàng tiêu dùng thuộc nhóm này như: hộp nhựa 
(dùng để chứa, đựng), bình đựng đá, thùng rác, thau, chậu, cốc.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm nhựa và cao su, bán buôn hóa chất, bán 
buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2014-20104 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Cam, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Kim Thịnh  (VN) 

200 đường 48, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bi như: máy đo lường - thử nghiệm cơ lý, thiết bị do 
lường độ bền với ánh sáng và thời tiết; hóa chất như: chất xúc tiến, phòng lão trong ngành 
cao su - nhựa, axít béo, glyxerin.  
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Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp như: thiết bi đo lường, thiết 
bị thử nghiệm trong ngành dệt may, giày da, cao su - nhựa, bao bì, sắt thép.  

 

 
(210) 4-2014-20105 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Mẫn Duyên  

(VN) 

13 đường số 28, khu phố 1, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; bộ quần áo vét; giày dép; mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), váy, bộ quần áo vét.  
 

 
(210) 4-2014-20106 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2; 25.7.20 
(591) Nâu gỗ, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Bình Phú  (VN) 

ấp Bình Phú, xã Bình Chuẩn, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ nghệ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, 
kệ.  

 

 
(210) 4-2014-20107 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3; A5.3.15 
(591) Ngọc thạch, trắng, xanh nõn chuối. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế An 

Phó Khang  (VN) 

4/80A Đặng Công Bỉnh, ấp Nhị Tân 2, 
xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-20108 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Phúc 

Lân  (VN) 

Số 09A7, KP 11, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại ắc quy, keo, phụ tùng xe máy như: nhông sên dĩa, bạc đạn, bố 
thắng, bố nồi.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì các loại ô tô, xe máy, thiết bị và máy móc ngành công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2014-20109 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-20110 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH  sản xuất và 

thương mại Nam Châm Hoàng 

Nam  (VN) 

16 đường Tam Bình, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Nam châm.  
 
 

(210) 4-2014-20111 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 1.3.1; A1.3.16; 26.4.2; 25.5.1 

(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Hải Sản Đông Dương  (VN) 

685/78/12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26,
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Các loại hải sản chế biến như: tôm, cá, mực, cua, ghẹ.  
 

 
(210) 4-2014-20114 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.1.4 
(591) Lam sẫm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH vận tải -

thương mại - dịch vụ Vạn 

Công Thành  (VN) 

52 Tân Lập I, phường Hiệp Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; vận tải; môi 
giới vận tải. 

 

 
(210) 4-2014-20115 (220) 26.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 

◘(540) (531) A1.1.10; 26.3.1; A26.11.12; 1.7.6 
(591) Xanh nước biển, da cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần Duy Anh   (VN)

Khu Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 
trong nhà.  

 

 
(210) 4-2014-20116 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH CHOKWANG VINA  

(VN) 

Lô A-5E-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni.  
 

 
(210) 4-2014-20117 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.1; 1.15.24; 1.15.23; A26.11.7 

(591) Xanh da trời, lam sẫm. 
(731) Lợi Quốc Huy  (VN) 

170 Công Chúa Ngọc Hân, phường 12, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước suối, nước khoáng (đồ uống). 
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(210) 4-2014-20119 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.4.2 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH quà tặng và 

đầu tư xây dựng Lĩnh Nam  (VN)

355/2 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu như: quần áo (trang phục); giày; dép; tất (vớ); 
mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2014-20120 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24; 26.13.1 
(591) Ka ki, vàng đồng, hạt dẻ. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ -

thương mại - khách sạn Âu 

Lạc  (VN) 

90 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-20121 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đen, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Tự Lập  (VN) 

LL1 Ba Vì, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông.  

 

 
(210) 4-2014-20122 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại Chi Phạm  

(VN) 

166 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại.  
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(210) 4-2014-20123 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.5.20 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược  (VN) 

19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-20124 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.5.19; A3.5.24; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH R.L.G Việt Nam  

(VN) 

Toà nhà HD - lầu 9, số 25 bis Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Cao su thô; mủ cao su thô; cao su bán thành phẩm (cao su thô đã được sơ chế).  
 

Nhóm 35: Mua bán cao su thô, cao su bán thành phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-20125 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.5.19; A5.3.14; A3.5.24 
(591) Trắng, nâu, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH R.LG Việt Nam  

(VN) 

Toà nhà HD - lầu 9, số 25 bis Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 
 

(210) 4-2014-20126 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thép Nhà Bè  

(VN) 

25 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt thép xây dựng các loại. 
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(210) 4-2014-20127 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.4.3; 26.1.1; A26.1.24 

(731) Công ty cổ phần Thép Nhà Bè  

(VN) 

25 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Sắt thép xây dựng các loại. 
 
 

(210) 4-2014-20128 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 

72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịchlàm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-20129 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 

Số 11, đường công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-20130 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 

Số 11, đường công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2014-20131 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 

Số 11, đường công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-20132 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt   (VN) 

644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-20133 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; 2.3.1; 2.3.9; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Lê Trung Nam  (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục dích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
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(210) 4-2014-20134 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; 2.3.9; 2.3.1; A5.11.13; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 
 
 

(210) 4-2014-20135 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; 2.3.1; 2.3.9; A5.11.13; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế biến. 

 
 

(210) 4-2014-20136 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; 2.3.1; 2.3.9; 25.7.25; A5.11.13 
(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Lê Trung Nam  (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, gạo.  
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(210) 4-2014-20137 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; 2.3.1; 2.3.9; A5.11.13; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Lê Trung Nam  (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước giải khát trái cây, đồ uống 
không có cồn. 

 

 
(210) 4-2014-20138 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; 2.3.1; 2.3.9; A5.11.13; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Lê Trung Nam  (VN) 

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả, rượu vốt ca, rượu uýt-ky, rượu branđi. 
 

 
(210) 4-2014-20139 (220) 26.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.9.1 

(591) Đỏ, xanh. 
(731) Tăng Tuyền  (VN) 

Số 15/45 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Chuột máy tính; bàn phím; loa máy tính; tai nghe; webcam; pin. 
 
 

(210) 4-2014-20140 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.1; A3.3.24 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Tăng Tuyền  (VN) 

Số 15/45 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Chuột máy tính; bàn phím; loa máy tính; tai nghe; webcam; pin. 
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(210) 4-2014-20141 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HWATA Việt Nam  

(VN) 

Lô II-1, cụm 1, nhóm công nghiệp II, 
KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn ghế inốc. 
 

 
(210) 4-2014-20142 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.5; 7.1.6; A7.1.12; 1.15.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Như ý  (VN) 

Số 13/16 đường Ưng Bình, phường Vỹ 
Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-20143 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) AMPHI PTE LTD  (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-20144 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) AMPHI PTE LTD  (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-20145 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Nhữ Văn Sinh  (VN) 

Thôn Tiên Kiều, xã Bãi Sậy, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc. 

 

 
(210) 4-2014-20146 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) Nguyễn Thị Hạnh  (VN) 

83/4 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-20147 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

vật tư nông nghiệp Khánh 

Linh  (VN) 

A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền, đường Dương Đình Hội, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-20148 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y khoa Tâm 

Trí  (VN) 

27bis Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2014-20149 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương nhạt, xanh dương, 

xanh dương đậm. 
(731) Công ty cổ phần y khoa Tâm 

Trí  (VN) 

27bis Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2014-20150 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương nhạt, xanh dương, 

xanh dương đậm. 
(731) Công ty cổ phần y khoa Tâm 

Trí   (VN) 

27Bis Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2014-20151 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần y khoa Tâm 

Trí   (VN) 

27Bis Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chũa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2014-20152 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Lê Thành Huy  (VN) 

Số 299 đường Lê Thanh Nghị, phường 
Lê Thanh Nghị,  thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm điện tử, điện lạnh.  
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(210) 4-2014-20153 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Vũ Văn Hằng  (VN) 

Thôn Bình Minh, xã Lam Sơn, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng xe đạp.  
 

 
(210) 4-2014-20154 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Văn Hằng   (VN) 

Thôn Bình Minh, xã Lam Sơn, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng xe đạp.  
 
 

(210) 4-2014-20155 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A9.9.5; 9.9.1 
(591) Xanh da trời, đen. 
(731) Công ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Phương Lâm   (VN) 

54 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 
10,  thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải, quần áo, giày dép.  
 
 

(210) 4-2014-20156 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; A26.11.8 
(591) Ghi, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Negozio Việt 

Nam  (VN) 

366/5 Trần Hưng Đạo, KP1, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ, thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2014-20160 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) DISCOVERY COMMUNICATIONS, 

LLC   (US) 
One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Bản ghi dữ liệu âm thanh-hình ảnh; băng ghi âm; đĩa hình; băng hình; đĩa dữ 
liệu nén; đĩa DVD và phần mềm đa phương tiện được ghi trên ổ CD-ROM, tất cả mang 
tính chất sở thích của người tiêu dùng nói chung; chương trình trò chơi điện tử mang tính 
chất phần mềm trò chơi điện tử có mục đích giáo dục; đĩa trò chơi có hình; đĩa trò chơi 
máy tính; chương trình trò chơi điện tử; nhạc chuông, hình ảnh đồ họa, nhạc chờ, nhạc 
chuông kèm hình nhân vật hoạt hình, nhạc chuông kèm hình ảnh, hình nền hoạt hình có 
thể tải xuống được qua Internet và thiết bị không dây; phương tiện kỹ thuật số, cụ thể là 
đoạn viđêo ngắn được ghi có thể tải xuống được, đoạn âm thanh ngắn, văn bản, và đồ họa 
được ghi dùng cho máy tính cá nhân và thiết bị không dây cầm tay phục vụ sở thích của 
người tiêu dùng nói chung; kính râm.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, cụ thể là truyền âm thanh và hình ảnh được ghi liện tục 
thông qua mạng Internet, mạng cáp quang, mạng vô tuyến, qua vệ tinh hoặc qua mạng đa 
phương tiện tương tác; dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng Internet; 
truyền thông tin liên quan đến lĩnh vực nghe nhìn; dịch vụ phát thanh truyền hình; phát 
thanh truyền hình cáp; phát thanh truyền hình vệ tinh; dịch vụ truyền thông di động liên 
quan đến truyền thông tin giải trí đa phương tiện bằng điện tử; dịch vụ phát thanh từ xa; 
dịch vụ phát thanh qua mạng (web); dịch vụ truyền hình ảnh (viđeo) theo yêu cầu; cung 
cấp phòng chát (nói chuyện) trực tuyến và bản tin điện tử dùng để truyền tin nhắn về lĩnh 
vực lợi ích chung. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các chương trình giải trí đa phương tiện về 
lĩnh vực lợi ích chung và cung cấp thông tin giải trí dưới nhiều dạng truyền thông khác 
nhau; cung cấp thông tin giải trí liên quan đến chương trình truyền hình qua mạng máy 
tính toàn cầu; sản xuất các chương truyền hình; sản xuất các chương trình đa phương tiện.  

 
 

(210) 4-2014-20161 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xanh dương đậm.
(731) Công ty cổ phần dệt may 

Thiên An Phú   (VN) 

Khu công nghiệp Phú Đa, thị trấn Phú Đa, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi xách bằng da hoặc lông thú.  
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Nhóm 23: Sợi dùng để dệt.  
 

Nhóm 24: Vải dệt kim.  
 

Nhóm 25: Quần áo bằng da hoặc giả da; Giày dép bằng da hoặc giả da; hàng dệt may: 
quần áo, giày dép, mũ nón.  

 

Nhóm 35: Mua bán: hàng dệt may (vải dệt kim, quần áo may sẵn, giày dép, túi xách, mũ 
nón), hàng da và giả da (vải, quần áo, giày dép, túi xách, mũ nón). 

 
 

(210) 4-2014-20162 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh lá, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần ESC Việt Nam  

(VN) 

07.03 cao ốc Topaz 1, SaiGon Pearl, số 
92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Dao kéo; bộ đồ ăn (dao, nĩa và thìa). 
 

Nhóm 11: Đồ dùng gia dụng dùng điện, cụ thể là: Nồi cơm điện; Bếp điện từ; Máy sấy 
tóc; Lò vi sóng; Lò nướng; Dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng điện ; Nồi 
áp suất dùng điện; Bếp nấu. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện; chảo rán 
không dùng điện; bàn xẻng (dùng cụ nhà bếp). 

 
 

(210) 4-2014-20163 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A5.7.23; A5.3.15 
(591) Xanh lá, trắng, xám. 
(731) Lê Văn Lộc  (VN) 

718/5 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, sữa tươi các loại. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi, rau, củ quả tươi các loại. 
 

Nhóm 35: Cửa hàng mua bán nông sản. 
 
 

(210) 4-2014-20164 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.2.1; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1 

(731) Bùi Xuân Quang  (VN) 

Thôn Bồ Đề, xã Đức Nhuận, huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền. 
 

Nhóm 44: Chẩn đoán bệnh, châm cứu, bắt mạch.  
 
 

(210) 4-2014-20165 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hoàng   (VN)

300 C4 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 
(NGUYEN GIA SG) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh cuốn. 
 
 

(210) 4-2014-20166 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vật tư Y tế 

Hà Nội  (VN) 

CT1A, Đơn nguyên 1, khu đô thị mới 
Định Công, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Cân tiểu ly, cân đứng, cân đòn bẩy, thiết bị và dụng cụ để cân, máy cân, dụng 
cụ do nồng độ cồn.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 
 

(210) 4-2014-20167 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vật tư Y tế 

Hà Nội   (VN) 

CT1A, đơn nguyên 1, khu đô thị mới 
Định Công, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Cân tiểu ly; Cân đứng, cân đòn bẩy; Thiết bị và dụng cụ để cân; Máy cân; 
Dụng cụ do nồng độ cồn. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế  
 
 

(210) 4-2014-20168 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vật tư Y tế 

Hà Nội  (VN) 

CT1A, Đơn nguyên 1, khu đô thị mới 
Định Công, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Cân tiểu ly; cân đứng, cân đòn bẩy; thiết bị và dụng cụ để cân; máy cân; dụng 
cụ đo nồng độ cồn. 

 

Nhóm 10: Bao cao su; vòng tránh thai; búp bê tình dục, búp bê tình yêu; thiết bị và dụng 
cụ y tế. 

 
 

(210) 4-2014-20169 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh nước biển đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Vật tư Y tế 

Hà Nội  (VN) 

CT1A, Đơn nguyên 1, khu đô thị mới 
Định Công, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Cân tiểu ly, cân đứng, cân đòn bẩy, thiết bị và dụng cũ để cân, máy cân, dụng 
cụ đo nồng độ cồn. 

 
 

(210) 4-2014-20170 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư Y tế 

Hà Nội    (VN) 

CT1A, đơn nguyên 1, khu đô thị mới 
Định Công, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 
 

(210) 4-2014-20171 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh cửu long, đỏ, trắng. 
(731) Bùi Bá Duy  (VN) 

125 đường Đặng Nghiễm, tổ 23, phường 
Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2014-20173 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 18.5.1; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại xây dựng Đông Nam á  (VN)

81/8 đường TTN01, khu phố 6, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 02:  Sơn ; vecni, chất chống rỉ, chất nhuộm màu, chất kết dính dùng cho sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tuờng, xi măng, vữa dùng trong xây dựng, chất kết dính dùng trong xây 
dựng, thạch cao; gạch. 

 

 
(210) 4-2014-20174 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.3.23 
(591) Xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần hệ thống 

Điện Hải Thành  (VN) 

Lô 289 khu nhà ở Anh Dũng 5, phường 
Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt mạch điện; tủ phân phối điện; cầu chì; đồng hồ đo; rơle điện; cầu dao 
điện; tủ cầu dao điện. 

 

Nhóm 17: Chất cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách ly.  
 

 
(210) 4-2014-20175 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A20.1.5; A20.1.9; 1.3.1; A25.1.10; 
24.15.3; 26.4.2; 26.1.1; 1.15.23; 26.11.3 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xây dựng Thành Công 

Thành  (VN) 

313/76-78 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông 
(A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn cho thợ sơn nhà; chổi quét sơn (cọ sơn).  
 
 

(210) 4-2014-20176 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.15.15; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại cơ khí 

Thành Phát  (VN) 

211 Dương Tử Giang, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông
(A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: khuôn mẫu bằng kim loại, linh kiện dùng cho khuôn dập. 
 

 
(210) 4-2014-20177 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Hợp Tiến Hà Nội  (VN) 

Xóm 3, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hạt giống và cây giống thuộc nhóm 31. 
 

 
(210) 4-2014-20182 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại 

Lương Gia Huy  (VN) 

180/13C Hồng Lạc, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2014-20183 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thái Bình  (VN) 

Số 26 B Phan Chu Trinh, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm như là: bút bi, bút chì, thước kẻ, vở (tập), màu sáp, tẩy (gôm). 
 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm như là: bút bi, bút chì, thước kẻ, vở (tập), màu sáp, 
tẩy (gôm). 
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(210) 4-2014-20184 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; A5.5.20; 3.13.1; 
A3.13.24 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thái Bình  (VN) 

Số 26 B Phan Chu Trinh, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm như là: kem dưỡng da, kem chống nắng, sơn môi.  
 

Nhóm 35: Mua bán hóa mỹ phẩm như là: kem dưỡng da, kem chống nắng, sơn môi.  
 

 
(210) 4-2014-20185 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thái Bình  (VN) 

Số 26 B Phan Chu Trinh, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp sách, túi, ba lô, túi du lịch, ví da.  
 

Nhóm 24: Khăn bông; khăn tắm bằng vải; khăn rửa mặt bằng vải.  
 

Nhóm 25: Quần, áo, mũ, nón; giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-20186 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) ENDO CO., LTD.  (JP) 

7-9, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; chế phẩm ngũ cốc; mỳ ống; thực phẩm giàu tinh bột; cà phê; đồ 
uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kem lạnh; gia vị; nấm men. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; marketing; kế toán; cho thuê 
máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh; cơ sở lưu 
trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; 
cho thuê thiết bị nấu ăn. 
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(210) 4-2014-20187 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.6; 26.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) ENDO CO., LTD.   (JP) 

7-9, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; chế phẩm ngũ cốc; mỳ ống; thực phẩm giàu tinh bột; cà phê; đồ 

uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kem lạnh; gia vị; nấm men.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; marketing; kế toán; cho thuê 
máy bán hàng tự động; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh; cơ sở lưu 
trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; 
cho thuê thiết bị nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2014-20189 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.1.10; 24.9.1; 25.1.25 
(591) Tím sen. 
(731) Võ Thị Ngọc Huyền  (VN) 

205 Lê Thánh Tôn, tổ 15, phường Hội 
Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da toàn thân, kem trị mụn, thâm; chế phẩm tắm trắng, sữa rửa 

mặt.  
 

(210) 4-2014-20190 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. (US)

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 
06851, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2014-20191 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.9.1; 24.1.1 
(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  

(US) 
801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 
06851, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2014-20192 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 2.1.20; 24.13.1; 14.1.13; 
3.3.1; 4.3.5; 25.1.6; 25.1.25; 3.1.1 

(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  
(US) 
801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 
06851, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2014-20193 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 1.15.17 
(731) THE GILLETTE COMPANY  (US) 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo; hộp phân phối lưỡi dao cạo, băng đựng lưỡi dao cạo, 
hộp đựng lưỡi dao cạo, đầu dao cạo có thể thay thế, tất cả được thiết kế đặc biệt cho và có 
chứa lưỡi dao cạo; các phần và bộ phận của các sản phẩm nói trên. 

 

 
(210) 4-2014-20194 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) THE GILLETTE COMPANY   (US) 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1794 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo; hộp phân phối lưỡi dao cạo, băng đựng lưỡi dao cạo, 
hộp đựng lưỡi dao cạo, đầu dao cạo có thể thay thế, tất cả được thiết kế đặc biệt cho và có 
chứa lưỡi dao cạo; các phần và bộ phận của các sản phẩm nói trên. 

 
 

(210) 4-2014-20195 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.7 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen. 
(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-20196 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH MEDICI Việt Nam  

(VN) 

Số nhà 39, ngõ 88, phố Giáp Nhị, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-20197 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH MEDICI Việt Nam  

(VN) 

Số nhà 39, ngõ 88, phố Giáp Nhị, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-20198 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phát  (VN)

Số 17, tổ 37, phố Yên Hòa, phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 
 

(210) 4-2014-20199 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, cam đậm, cam nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

phân phối linh kiện DPS Việt 

Nam  (VN) 

147 đường số 5, khu đô thị An Phú, An 
Khánh, phường Bình An, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bộ nguồn thủy lực, bơm thủy lực, khí nén (thiết bị khí 
nén), thủy lực (trang thiết bị thủy lực), van thủy lực, xy lanh thủy lực, tự động hóa (hệ 
thống và thiết bị); phân phối các dòng sản phẩm của hãng THK: thanh trượt, hệ thống dẫn 
hướng LM, thanh trượt bi, vít me bi, thiết bị truyền động dẫn hướng LM; phân phối các 
sản phẩm cơ điện tử (thiết bị truyền động động cơ tuyến tính, bàn trượt xy chính xác), phụ 
tùng ô tô (bạc cầu, đầu thanh truyển).  

 
 

(210) 4-2014-20200 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23 
(731) TAI CHYANG ELECTRICENG. CO., 

LTD.   (TW) 
No.288, Zhengbei 3rd Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 710, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ chuyển mạch điện; máy biến áp (điện); thiết bị điều khiển năng lượng điện; 
bộ lưu điện (bộ nguồn cung cấp điện liên tục); bảng điều khiển (điện); thiết bị sạc pin; bộ 
nguồn cung cấp năng lượng điện.  

 
 

(210) 4-2014-20201 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mỹ phẩm Vi Anh  (VN) 

5/A3 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng.  
 

 
(210) 4-2014-20202 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trần Lộc Bàng  (VN) 

106H/5D đường Lạc Long Quân, phường 
3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng.  

 

 
(210) 4-2014-20203 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Trần Lộc Bàng  (VN) 

106H/5D đường Lạc Long Quân, phường 
3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng.  

 

 
(210) 4-2014-20204 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew  (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-20205 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew  (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-20206 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew   (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-20208 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) ELITE GOLD LTD.   (VG) 
Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands.  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, kẹo và bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2014-20209 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 5.7.1; 24.15.1; A24.15.7; 26.1.2; 

A26.11.12; A26.1.24; A8.1.22 
(591) Nâu, đen, vàng, đỏ, trắng. 
(731) ELITE GOLD LTD.   (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, kẹo và bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2014-20210 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN)

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-20211 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.7.1; A8.1.22; 
A26.4.24; 24.15.1; A24.15.7 

(591) Nâu, đen, vàng, đỏ, trắng. 
(731) ELITE GOLD LTD.  (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands.  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, kẹo và bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2014-20212 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) T1408607A 03.06.2014 SG 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 25.3.1; A25.3.3; 2.9.19
(591) Trắng, xanh đậm, xanh nhạt, ghi, đen. 
(731) SUNRISE & CO (PTE) LTD   (SG) 

9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit 
Techpark 1, Singapore 416240  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; giày thể thao; dép; dép đi trong nhà; giày cao cổ; túi bọc làm ấm chân 
[không dùng điện]; miếng đệm gót giày (không cho mục đích chỉnh hình); miếng lót bên 
trong giày (không cho mục đích chỉnh hình); bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân; 
miếng đệm bên trong giày không cho mục đích chỉnh hình; miếng đệm gót cho tất (không 
cho mục đích chỉnh hình); mũi giày; tất ngắn cổ; đế cho đồ đi chân; lưỡi giày, dây đai 
dùng để buộc giày và giày cao cổ (bộ phận của đồ đi chân); diềm bao quanh cho giày và 
giày cao cổ; lớp bọc cho giày và giày cao cổ, có tác dụng chống nước hoặc bị hư hại cho 
giày và giày cao cổ (bộ phận của đồ đi chân); quần đùi; quần lót thể thao; ca vát; tất dài; 
quần ống bó, cụ thể là quần ống bó [đồ giữ ấm chân] và quần ống bó [quần dài]; quần áo 
lót mặc bên trong; mũ; mũ lưỡi trai; lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo thể thao; quần bơi; 
váy; thắt lưng [trang phục]; khăn quàng cổ; khăn choàng; quần áo bò; áo thun ngắn tay; 
áo phông có cổ; áo choàng; áo vét; áo chui đầu (trang phục); áo gilê; bộ quần áo; quần 
soóc; áo may ô cho nam giới; áo sơ mi; áo măng tô; áo mưa; áo len dài tay.  

 
 

(210) 4-2014-20213 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Xanh da trời, lam sẫm. 
(731) Công ty TNHH việt nam NOK  

(VN) 

Lô 208, khu công nghiệp AMATA, Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 35: Bán các sản phẩm ron cao su; phốt chặn kín; đệm nối kín (gioăng, không bằng 
kim loại); miếng đệm dùng cho ống dẫn (không bằng kim loại); bao bì không thấm nước 
(không bằng kim loại); cao su (thô hoặc bán thành phẩm); cao su tổng hợp.  

 

 
(210) 4-2014-20214 (220) 26.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(531) A26.11.12; 25.1.6; 5.5.19; A5.5.21; 
A26.4.6 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, hồng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ  

(VN) 

Tổ 14 Khu 2, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh; vở viết; bìa các tông; khăn giấy; khăn trải bàn bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2014-20215 (220) 26.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 

Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2014-20216 (220) 26.08.2014

  (441) 27.10.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 

Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2014-20217 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 

Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2014-20218 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 

Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2014-20219 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp   (VN) 

Số 10 Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, xã 
Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2014-20220 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; 1.15.15; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, đỏ, 

vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm T3  (VN) 

29/6A đường số 48, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da, kem trị mụn, kem trị nám tái tạo da; kem chống nắng, sữa tắm 
trắng; kem chống lão hóa; sữa rửa mặt; kem tẩy tế bào chết; dầu dừa nguyên chất (dùng 
để làm đẹp).  

 
 

(210) 4-2014-20224 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) CHEN GANG   (CN) 
2 Xuanzhuang hamlet, Qianhuang town, 
Changzhou city, Jiangsu province, China 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ chế hoà khí (là bộ phận của máy). 
 
 

(210) 4-2014-20225 (220) 26.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (731) Nguyễn Mạnh Hùng  (VN)

P5, B7 tập thể Phương Mai, phường Phương
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược bao gồm dược phẩm và dược liệu; chất ăn kiêng dùng cho 
ngành y; thực phẩm cho trẻ em; thuốc y học cổ truyền; các loại thảo dược; các loại trà 
thảo mộc dùng cho mục đích chữa bệnh; cao xoa bóp, cao dán, vật liệu băng bó, vật liệu 
dùng để hàn răng và in dấu răng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế bao gồm xem mạch, kê đơn thuốc, châm cứu; tư vấn về sử dụng 
các loại thuốc đông y; chăm sóc sắc đẹp, vệ sinh cho người.  

 

 
(210) 4-2014-20226 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lộc Yên  (VN)

Xóm Lài, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 
 

(210) 4-2014-20228 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 1.5.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, 

xanh dương, tím. 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2014-20229 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 7.5.2; 25.1.6; 8.7.5; 25.1.25 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, 

tím, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-20231 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.15; 3.9.18; 8.7.5; A8.5.15; A25.7.22 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, tím. 
(731) Trần Văn Tuấn  (VN) 

Khu 3, phường Quảng Yên, thị xã Quảng 
Yên, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Phát triển sở hữu trí tuệ 
IPD (IPD IP DEVELOPMENT 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Chả mực, chả cá, chả tôm. 
 

 
(210) 4-2014-20232 (220) 26.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) HOMETEK ELECTRONICS CO., LTD.  
(TW) 
9F-2, No. 16, Lane 609, Sec 5, Chung 
Hsin Rd, Sanchong Dist, New Taipei 
City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị liên lạc nội bộ thông qua truyền hình không dây; điện thoại có màn 
hình video; thiết bị liên lạc; máy chụp ảnh; máy quay video xách tay có kèm bộ phận ghi 
hình; máy ảnh kỹ thuật số; màn hình giám sát; kính ngắm xa dùng cho súng; bộ dò hơi 
nóng; bộ dò khí; bộ dò khói; điện thoại; điện thoại tín hiệu số VoIP; bộ điều chỉnh nhiệt 
độ; bộ điều khiển nhiệt độ; bộ điều khiển máy vi tính; khoá điện; hệ thống phòng trộm, 
chạy bằng điện; thẻ nhận dạng từ tính; thẻ thông minh [thẻ tích hợp].  
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(210) 4-2014-20235 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.5; 26.15.15; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Hoàng Gia Việt  (VN) 

Tổ 16 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2014-20240 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.5; 26.1.2; 24.17.15 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh nước biển. 
(731) Bệnh viện Y Dược Cổ truyền 

tỉnh Phú Thọ  (VN) 

Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2014-20244 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) MERCK KGAA   (DE) 

Frankfurter Strasse, 64293 Darmstadt, 
Germany 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) sử dụng cho da người; nước thơm (mỹ phẩm) sử dụng cho da 

người; mỹ phẩm dạng gel sử dụng cho da người. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chế phẩm ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích y tế; chế phẩm Omega 3 và 
dầu cá dùng cho mục đích y tế; khoáng chất dùng cho mục đích y tế; chế phẩm men 
probiotic dùng cho mục đích y tế; kem bôi chứa thuốc và thuốc mỡ chứa thuốc; cao dán 
dùng cho mục đích y tế; vật liệu băng bó (dùng trong y tế). 

 
Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; chế phẩm Omega 3 làm từ trái cây, từ cá, từ rau, từ dầu ăn và 
mỡ ăn; dầu cá làm thực phẩm cho người; men probiotic có chứa sữa là chủ yếu làm thực 
phẩm cho người. 

 
Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống không cồn; đồ uống làm từ trái cây và rau. 
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(210) 4-2014-20245 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu đậm. 
(731) SONISON PRODUCTS CO., LTD.  

(TW) 
1F., No.64, Liulu 14th St., Shalu Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Tấm bảo vệ chuyên dụng cho màn hình máy tính bảng; tấm bảo vệ chuyên 
dụng cho màn hình điện thoại di động; tấm bảo vệ chuyên dụng làm dịu tối màu cho màn 
hình hiển thị gắn với các thiết bị điện tử cụ thể là: máy tính bảng, điện thoại di động; tấm 
che bảo vệ chuyên dụng cho màn hình hiển thị dùng với máy tính bảng và dùng với điện 
thoại di động. 

 

 
(210) 4-2014-20246 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 
bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm hoặc miếng dán có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa nhiệt 
nóng đột ngột trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế), đệm sưởi ấm dùng điện cho 
mục đích y tế; túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục 
đích y tế; miếng sưởi ấm bằng không khí được kích hoạt để làm nóng lưng và cải thiện 
tuần hoàn máu. 

 

 
(210) 4-2014-20247 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ giải 

pháp Thiên Bảo  (VN) 

212/327/1 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2014-20248 (220) 27.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 15.7.1; A1.1.10; A1.11.8 

(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại thiết 

bị công nghiệp Thuận Triển  (VN)

Số 212 Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Palăng (bộ phận của máy móc); cần trục; cần cẩu.  
 

Nhóm 35: Mua bán palăng (bộ phận của máy móc), cần trục, cần cẩu; xuất nhập khẩu 
palăng (bộ phận của máy móc), cần trục, cần cẩu; phân phối palăng (bộ phận của máy 
móc), cần trục, cần cẩu. 

 
 

(210) 4-2014-20249 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại thiết 

bị công nghiệp Thuận Triển  (VN)

Số 212 Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Palăng (bộ phận của máy móc); cần trục; cần cẩu.  
 
 

(210) 4-2014-20260 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.8; 25.12.1; 26.7.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Bình An Phát  

(VN) 

Xóm Mới, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo. 
 
 

(210) 4-2014-20261 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Bình An Phát  

(VN) 

Xóm Mới, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo. 
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(210) 4-2014-20262 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Trắng, vàng, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Bình An Phát  

(VN) 

Xóm Mới, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo.  
 

 
(210) 4-2014-20264 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Kỳ Hòa  (VN)

237 An Dương Vương, khu phố 4, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12:  Xe đạp điện, yên xe, khung xe, động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ và 
giảm xóc cho xe đạp.  

 

 
(210) 4-2014-20265 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Kỹ thuật và Mô 

phỏng Số  (VN) 

Phòng 206, số 643 Điện Biên Phủ, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thẩm định ( giám định) dự án và công trình, chuyển giao về an toàn công 
nghiệp, tư vấn đánh giá chất lượng công trình, nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu.  

 

(210) 4-2014-20266 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ sản 

xuất tăm hương xuất khẩu 

Cường Thịnh  (VN) 

Bắc Tô Hiệu, phường Hiến Nam, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế; hương, nhang; gỗ thơm; tinh 
dầu, mỹ phẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): hương thơm để thắp, hương trầm dùng để cúng tế, 
hương, nhang, gỗ thơm, tinh dầu, mỹ phẩm; quảng cáo; điều tra thương mại; nghiên cứu 
về thương mại; khảo sát kinh doanh, dịch vụ tái lập kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2014-20267 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và kinh doanh Sông 

Lam   (VN) 

Khối Hải Triều, phường Nghi Hải, thị xã 
Cửa Lò, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp chỗ 

ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2014-20269 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.8; 3.9.16; 1.15.5; A3.9.24 
(591) Đỏ, trắng, vàng da cam, đen, vàng, ghi 

xám. 
(731) Công ty cổ phần nước giải 

khát Sen Việt  (VN) 

Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống giải khát không chứa cồn.  

 

 
(210) 4-2014-20280 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nhựa Hoàng Hà  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu dùng trong xây dựng như: tấm ốp tường bằng nhựa, tấm ốp trần bằng 
nhựa, tấm nhựa dùng làm trang trí nội thất, cửa nhà (không bằng kim loại), khung cửa 
(không bằng kim loại), ống nhựa cứng dùng trong xây dựng, phụ tùng nối ống nhựa cứng 
(không bằng kim loại) như: tê, cút, chếch.  
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(210) 4-2014-20281 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Khải Thừa Việt 

Nam  (VN) 

Cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên 
Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 22: Bao bì dệt bằng nhựa (bao tải dứa). 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

 
(210) 4-2014-20282 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Khải Thừa Việt 

Nam   (VN) 

Cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên 
Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 22: Bao bì dệt bằng nhựa (bao tải dứa).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2014-20283 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Khải Thừa Việt 

Nam   (VN) 

Cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên 
Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 22: Bao bì dệt bằng nhựa (bao tải dứa).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
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(210) 4-2014-20284 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Khải Thừa Việt 

Nam   (VN) 

Cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên 
Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 22: Bao bì dệt bằng nhựa (bao tải dứa).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

 
(210) 4-2014-20285 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Khải Thừa Việt 

Nam   (VN) 

Cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên 
Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 22: Bao bì dệt bằng nhựa (bao tải dứa).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

 
(210) 4-2014-20288 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Verio  (VN) 

537A/12 Hưng Long, ấp 1, xã An Phú 
Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; bột lúa mạch; bánh ngọt; bánh gạo; chế phẩm ngũ cốc; thức 
ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sô cô la; đồ uống trên cơ sở sô cô la; cacao; sản phẩm ca 
cao; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; bánh kẹo; bột ngô; thực phẩm giàu tinh bột; thức ăn 
nhanh trên cơ sở gạo. 

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; sản phẩm phụ của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu 
dùng động vật; thức ăn gia súc. 

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; bia; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp không cồn; nước. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2014-20289 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 21.3.1; 21.3.25; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng, ghi, 

đen, trắng, tím. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quốc Hoa - Việt Nam   (VN) 

214 Bạch Đằng, phường Chương Dương, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Bàn bi-a và phụ kiện bàn bi-a như: bóng bi-a, gậy bi-a, nỉ trải bàn bi-a, phấn 
dùng cho gậy chọc bàn bi-a. 

 
 

(210) 4-2014-20301 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.11.7; 3.9.18; A3.11.24 
(591) Vàng, hồng, đỏ, nâu. 
(731) Lê Thị Thanh Thảo  (VN) 

183/91 đường số 10, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2014-20304 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA   (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe tay ga (xe scutơ), xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng 
xăng, xe máy có ba bánh, xe tay ga (scutơ) có ba bánh, xe máy ba bánh co bàn đạp và 
một động cơ chạy bằng xăng, và các phụ kiện và bộ phận hợp thành của chúng. 

 

 
(210) 4-2014-20305 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.6; A25.7.6 
(591) Trắng, vàng, hồng nâu, xám nhạt, xám 

đậm, xanh rêu. 
(731) Hiệu quần áo ¤ Chê (Lê Tuấn 

Anh)   (VN) 

Số 20 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo thời trang thuộc nhóm này; đồ di chân thuộc nhóm này đồ 
gội đầu thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn các loại thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2014-20306 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, ghi. 
(731) SUNRISE & CO (PTE) LTD   (SG) 

9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit 
Techpark 1, Singapore 416240  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; giày thể thao; dép; dép đi trong nhà; giày cao cổ; túi bọc làm ấm chân 
[không dùng điện]; miếng đệm gót giày; miếng lót bên trong giày; bộ phận chống trượt 
dùng cho đồ đi chân; miếng đệm bên trong giày không cho mục đích chỉnh hình; miếng 
đệm gót cho tất; mũi giày; tất ngắn cổ; đế cho đồ đi chân; lưỡi giày, dây đai dùng để buộc 
giày và giày cao cổ; diềm bao quanh mũi cho giày và giày cao cổ; lớp bọc cho giày và 
giày cao cổ, có tác dụng chống nước hoặc bị hư hại cho giày và giày cao cổ; quần đùi; 
quần lót thể thao; ca vát; trang phục dệt kim; tất dài; quần ống bó [quần dài]; quần áo lót 
mặc bên trong; mũ; mũ lưỡi trai; lưỡi trai che nắng; quần áo thể thao; quần bơi; váy; thắt 
lưng [trang phục]; khăn quàng cổ; khăn choàng; quần áo bò; áo thun ngắn tay; áo phông 
có cổ; áo choàng; áo vét; áo chui đầu; áo gilê; bộ quần áo; quần soóc; áo may ô cho nam 
giới; áo sơ mi; áo măng tô; áo mưa; áo len dài tay.  

 

 
(210) 4-2014-20320 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) NITTO DENKO CORPORATION   (JP) 
1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, 
Osaka, Japan 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 17: Băng tự dính, không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng; vật liệu 
cách điện; chất dẻo bán thành phẩm; xi gắn kín.  

 
 

(210) 4-2014-20322 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A1.11.8; 26.1.1; 25.7.20; 7.1.1 
(591) Xanh tím than, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và thương mại 

Eurofood   (VN) 

Tầng 2, tòa nhà Đại Phát, ngõ 82 phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: sữa, sữa giàu anbumin, sữa đông, đồ uống trên cơ sở 

sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sản 

phẩm sữa, sữa khuấy, sữa giàu protein, sữa đậu nành, nước sữa, sữa chua, nước sữa lên 

men, sữa ngựa lên men, men sữa cho mục đích nấu ăn, rau, quả được bảo quản, phơi khô 

hoặc nấu chín, quả tươi, trái cây đông lạnh, vỏ trái cây, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây, trái cây được rắc đường, quả đóng hộp, trái cây trộn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

trái cây, bơ, bơ ca cao, bơ dừa, bơ lạc, lát trái cây mỏng, chất béo từ dưa, dầu dừa, dầu 

ngô, khoanh khoai tây rán giòn, rau quả tẩm bột rán, rau cỏ tươi, rau diếp xoăn, quả chà 

là, dầu có thể ăn được, mảnh khoai tây, dầu hạt lanh cho mục đích nấu ăn, trái cây bảo 

quản trong cồn, dưa chuột bao tử, táo tía nướng, đậu lăng đã được bảo quản, quả hạch đã 

chế biến, dầu ôliu cho thực phẩm, dầu hạt cọ cho thực phẩm, đậu Hà Lan đã được bảo 

quản, phấn hoa đã chế biến làm thực phẩm, nho khô, trái cây trộn, rau trộn, dưa cải bắp, 

hạt đã chế biến, hạt hướng dương đã chế biến, dầu vừng, hạt đậu nành, đã bảo quản, cho 

thực phẩm, rau đóng hộp, cá cơm, thịt lợn muối xông khói, nước canh thịt cô đặc, thịt lợn 

ướp trai sò, tôm không còn sống, tổ chim ăn được, thực phẩm làm từ cá, cá muối, bột cá 

dùng làm thức ăn cho người, cá được bảo quản, cá đóng hộp, thú săn, không còn sống, thịt 

giăm bông, thạch bong bóng cá cho thực phẩm, mỡ lợn cho thực phẩm, tôm hùm, không 

còn sống, thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp, thịt muốí, thịt lợn, cá hồi, cá ướp muối, 

thịt ướp muối, xúc xích, hải sâm, không còn sống, hạt đã chế biến, nhộng tằm, làm thức 

ăn cho người, đậu phụ, nước ép cà chua dùng để nấu ăn, thịt cá ngừ, kem, mứt gừng, mứt 

nhão, nước rau ép dùng để nấu nướng, kem đánh dậy bọt, đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ 

uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, bánh quy, bánh mỳ, bột để làm bánh ngọt, 

bánh ngọt, đồ uống ca cao có sữa, sản phẩm ca cao, cà phê, đồ uống cà phê có sữa, bánh 

kẹo, bột ngô, quả xay nhuyễn, kem lạnh, đá lạnh có thể ăn được, bánh gạo, kẹo, thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bánh kẹp pho mát, kẹo cao su, sôcôla, đồ uống sôcôla 

có sữa, thạch trái cây, đường gluco cho mục đích nấu ăn, nước mật đường, yến mạch làm 

thực phẩm cho con người, mứt mật ong trộn vừng, giăm bông đùi, mật ong, trà ướp lạnh, 

dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc, thạch hoa quả, men làm bánh, bột, chế 

phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình, đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, thực 

phẩm trên cơ sở yến mạch, yến mạch nghiền, mỳ ống, bánh pizza, bột khoai tây cho thực 

phẩm, sáp ong, gạo, bánh mì cuộn, sữa ong chúa, muối nấu ăn, muối dùng bảo quản thực 

phẩm, nước biển, kem trái cây, tinh bột cho thực phẩm, đường, bánh kẹo đường, bột sắn 

cho thực phẩm, vani, bột mì, hạnh nhân, thực phẩm cho động vật, thức ăn nhai cho động 

vật, lúa mạch, quả mọng, trái cây tươi, đồ uống cho vật nuôi trong nhà, thức ăn đóng bánh 

cho gia súc, thức ăn gia súc, hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý, hạt dẻ tươi, trái cây có múi, 

hạt ca cao thô, sọ dừa, quả dừa, hạt lanh làm thức ăn động vật, hạt cho thức ăn động vật, 

nấm tươi, rau chân vịt tươi, nước uống có ga, bia, đồ uống không có cồn, đồ uống trên cơ 

sở mật ong không có cồn, đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 

chua, nước táo lên men, không có cồn, đồ uống hỗn hợp, không có cồn, chế phẩm tạo ga 

cho đồ uống, tinh dầu để sản xuất đồ uống, chiết xuất của trái cây không có cồn; mua bán 

các sản phẩm đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước ép trái cây, mật hoa 

quả, không có cồn, đồ uống cacbonat có hương vị gừng, nước nho ép, nước chanh, chế 

phẩm dùng để làm rượu mùi, sữa lạc, nước khoáng, nước quả cô đặc, nước sinh tố, nước 

sô đa, xi rô dùng cho đồ uống, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng 

cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2014-20323 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.1; 25.7.20; A6.19.9; A1.11.8 
(591) Xanh tím than, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và thương mại 

Eurofood   (VN) 

Tầng 2, tòa nhà Đại Phát, ngõ 82 phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: sữa, sữa giàu anbumin, sữa đông, đồ uống trên cơ sở 
sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sản 
phẩm sữa, sữa khuấy, sữa giàu protein, sữa đậu nành, nước sữa, sữa chua, nước sữa lên 
men, sữa ngựa lên men, men sữa cho mục đích nấu ăn, rau, quả được bảo quản, phơi khô 
hoặc nấu chín, quả tươi, trái cây đông lạnh, vỏ trái cây, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây, trái cây được rắc đường, quả đóng hộp, trái cây trộn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây, bơ, bơ ca cao, bơ dừa, bơ lạc, lát trái cây mỏng, chất béo từ dưa, dầu dừa, dầu 
ngô, khoanh khoai tây rán giòn, rau quả tẩm bột rán, rau cỏ tươi, rau diếp xoăn, quả chà 
là, dầu có thể ăn được, mảnh khoai tây, dầu hạt lanh cho mục đích nấu ăn, trái cây bảo 
quản trong cồn, dưa chuột bao tử, táo tía nướng, đậu lăng đã được bảo quản, quả hạch đã 
chế biến, dầu ôliu cho thực phẩm, dầu hạt cọ cho thực phẩm, đậu Hà Lan đã được bảo 
quản, phấn hoa đã chế biến làm thực phẩm, nho khô, trái cây trộn, rau trộn, dưa cải bắp, 
hạt đã chế biến, hạt hướng dương đã chế biến, dầu vừng, hạt đậu nành, đã bảo quản, cho 
thực phẩm, rau đóng hộp, cá cơm, thịt lợn muối xông khói, nước canh thịt cô đặc, thịt lợn 
ướp trai sò, tôm không còn sống, tổ chim ăn được, thực phẩm làm từ cá, cá muối, bột cá 
dùng làm thức ăn cho người, cá được bảo quản, cá đóng hộp, thú săn, không còn sống, thịt 
giăm bông, thạch bong bóng cá cho thực phẩm, mỡ lợn cho thực phẩm, tôm hùm, không 
còn sống, thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp, thịt muốí, thịt lợn, cá hồi, cá ướp muối, 
thịt ướp muối, xúc xích, hải sâm, không còn sống, hạt đã chế biến, nhộng tằm, làm thức 
ăn cho người, đậu phụ, nước ép cà chua dùng để nấu ăn, thịt cá ngừ, kem, mứt gừng, mứt 
nhão, nước rau ép dùng để nấu nướng, kem đánh dậy bọt, đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ 
uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, bánh quy, bánh mỳ, bột để làm bánh ngọt, 
bánh ngọt, đồ uống ca cao có sữa, sản phẩm ca cao, cà phê, đồ uống cà phê có sữa, bánh 
kẹo, bột ngô, quả xay nhuyễn, kem lạnh, đá lạnh có thể ăn được, bánh gạo, kẹo, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bánh kẹp pho mát, kẹo cao su, sôcôla, đồ uống sôcôla 
có sữa, thạch trái cây, đường gluco cho mục đích nấu ăn, nước mật đường, yến mạch làm 
thực phẩm cho con người, mứt mật ong trộn vừng, giăm bông đùi, mật ong, trà ướp lạnh, 
dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc, thạch hoa quả, men làm bánh, bột, chế 
phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình, đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, thực 
phẩm trên cơ sở yến mạch, yến mạch nghiền, mỳ ống, bánh pizza, bột khoai tây cho thực 
phẩm, sáp ong, gạo, bánh mì cuộn, sữa ong chúa, muối nấu ăn, muối dùng bảo quản thực 
phẩm, nước biển, kem trái cây, tinh bột cho thực phẩm, đường, bánh kẹo đường, bột sắn 
cho thực phẩm, vani, bột mì, hạnh nhân, thực phẩm cho động vật, thức ăn nhai cho động 
vật, lúa mạch, quả mọng, trái cây tươi, đồ uống cho vật nuôi trong nhà, thức ăn đóng bánh 
cho gia súc, thức ăn gia súc, hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý, hạt dẻ tươi, trái cây có múi, 
hạt ca cao thô, sọ dừa, quả dừa, hạt lanh làm thức ăn động vật, hạt cho thức ăn động vật, 
nấm tươi, rau chân vịt tươi, nước uống có ga, bia, đồ uống không có cồn, đồ uống trên cơ 
sở mật ong không có cồn, đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
chua, nước táo lên men, không có cồn, đồ uống hỗn hợp, không có cồn, chế phẩm tạo ga 
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cho đồ uống, tinh dầu để sản xuất đồ uống, chiết xuất của trái cây không có cồn; mua bán 
các sản phẩm đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước ép trái cây, mật hoa 
quả, không có cồn, đồ uống cacbonat có hương vị gừng, nước nho ép, nước chanh, chế 
phẩm dùng để làm rượu mùi, sữa lạc, nước khoáng, nước quả cô đặc, nước sinh tố, nước 
sô đa, xi rô dùng cho đồ uống, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng 
cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2014-20324 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.1; A6.19.9; 25.7.20; 26.1.1 
(591) Xanh tím than, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và thương mại 

Eurofood   (VN) 

Tầng 2, tòa nhà Đại Phát, ngõ 82 phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: sữa, sữa giàu anbumin, sữa đông, đồ uống trên cơ sở 
sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sản 
phẩm sữa, sữa khuấy, sữa giàu protein, sữa đậu nành, nước sữa, sữa chua, nước sữa lên 
men, sữa ngựa lên men, men sữa cho mục đích nấu ăn, rau, quả được bảo quản, phơi khô 
hoặc nấu chín, quả tươi, trái cây đông lạnh, vỏ trái cây, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây, trái cây được rắc đường, quả đóng hộp, trái cây trộn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây, bơ, bơ ca cao, bơ dừa, bơ lạc, lát trái cây mỏng, chất béo từ dưa, dầu dừa, dầu 
ngô, khoanh khoai tây rán giòn, rau quả tẩm bột rán, rau cỏ tươi, rau diếp xoăn, quả chà 
là, dầu có thể ăn được, mảnh khoai tây, dầu hạt lanh cho mục đích nấu ăn, trái cây bảo 
quản trong cồn, dưa chuột bao tử, táo tía nướng, đậu lăng đã được bảo quản, quả hạch đã 
chế biến, dầu ôliu cho thực phẩm, dầu hạt cọ cho thực phẩm, đậu Hà Lan đã được bảo 
quản, phấn hoa đã chế biến làm thực phẩm, nho khô, trái cây trộn, rau trộn, dưa cải bắp, 
hạt đã chế biến, hạt hướng dương đã chế biến, dầu vừng, hạt đậu nành, đã bảo quản, cho 
thực phẩm, rau đóng hộp, cá cơm, thịt lợn muối xông khói, nước canh thịt cô đặc, thịt lợn 
ướp trai sò, tôm không còn sống, tổ chim ăn được, thực phẩm làm từ cá, cá muối, bột cá 
dùng làm thức ăn cho người, cá được bảo quản, cá đóng hộp, thú săn, không còn sống, thịt 
giăm bông, thạch bong bóng cá cho thực phẩm, mỡ lợn cho thực phẩm, tôm hùm, không 
còn sống, thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp, thịt muốí, thịt lợn, cá hồi, cá ướp muối, 
thịt ướp muối, xúc xích, hải sâm, không còn sống, hạt đã chế biến, nhộng tằm, làm thức 
ăn cho người, đậu phụ, nước ép cà chua dùng để nấu ăn, thịt cá ngừ, kem, mứt gừng, mứt 
nhão, nước rau ép dùng để nấu nướng, kem đánh dậy bọt, đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ 
uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, bánh quy, bánh mỳ, bột để làm bánh ngọt, 
bánh ngọt, đồ uống ca cao có sữa, sản phẩm ca cao, cà phê, đồ uống cà phê có sữa, bánh 
kẹo, bột ngô, quả xay nhuyễn, kem lạnh, đá lạnh có thể ăn được, bánh gạo, kẹo, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bánh kẹp pho mát, kẹo cao su, sôcôla, đồ uống sôcôla 
có sữa, thạch trái cây, đường gluco cho mục đích nấu ăn, nước mật đường, yến mạch làm 
thực phẩm cho con người, mứt mật ong trộn vừng, giăm bông đùi, mật ong, trà ướp lạnh, 
dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc, thạch hoa quả, men làm bánh, bột, chế 
phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình, đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, thực 
phẩm trên cơ sở yến mạch, yến mạch nghiền, mỳ ống, bánh pizza, bột khoai tây cho thực 
phẩm, sáp ong, gạo, bánh mì cuộn, sữa ong chúa, muối nấu ăn, muối dùng bảo quản thực 
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phẩm, nước biển, kem trái cây, tinh bột cho thực phẩm, đường, bánh kẹo đường, bột sắn cho 
thực phẩm, vani, bột mì, hạnh nhân, thực phẩm cho động vật, thức ăn nhai cho động vật, lúa 
mạch, quả mọng, trái cây tươi, đồ uống cho vật nuôi trong nhà, thức ăn đóng bánh cho gia 
súc, thức ăn gia súc, hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý, hạt dẻ tươi, trái cây có múi, hạt ca cao 
thô, sọ dừa, quả dừa, hạt lanh làm thức ăn động vật, hạt cho thức ăn động vật, nấm tươi, rau 
chân vịt tươi, nước uống có ga, bia, đồ uống không có cồn, đồ uống trên cơ sở mật ong 
không có cồn, đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua, nước táo 
lên men, không có cồn, đồ uống hỗn hợp, không có cồn, chế phẩm tạo ga cho đồ uống, tinh 
dầu để sản xuất đồ uống, chiết xuất của trái cây không có cồn; mua bán các sản phẩm đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước ép trái cây, mật hoa quả, không có cồn, đồ 
uống cacbonat có hương vị gừng, nước nho ép, nước chanh, chế phẩm dùng để làm rượu 
mùi, sữa lạc, nước khoáng, nước quả cô đặc, nước sinh tố, nước sô đa, xi rô dùng cho đồ 
uống, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2014-20325 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.11; 26.4.4 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) 1. Hồ Văn Phước  (VN) 

610 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Nguyễn Trần Ngọc Huy  (VN)

349 tổ 15, ấp 4, xã An Thái Trung, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-20326 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Lê Ngọc Hiếu  (VN) 

Đội 11, thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su; que thử thai; que thử rụng trứng.  
 

 
(210) 4-2014-20340 (220) 27.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.9 

(731) Công ty TNHH Xuân Hiếu  (VN)

726 đường Hùng Vương, tổ 5, KV5, 
phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 06: Dây thép gai; lưới bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; tấm lợp mái bằng 
kim loại; lưới mắt cáo bằng kim loại.  
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(210) 4-2014-20341 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Xuân Hiếu  (VN)

726 đường Hùng Vương, tổ 5, KV5, 
phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 06: Dây thép gai; lưới bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; tấm lợp mái bằng 
kim loại; lưới mắt cáo bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-20342 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.3; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại - dịch 

vụ Vịnh Tường  (VN) 

588/34A Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm gắn trong máy lọc nước. 
 
 

(210) 4-2014-20343 (220) 27.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 2.7.2; A2.5.22 

(731) Hộ kinh doanh bánh tráng 

muối Hoài Thương  (VN) 

ấp 5, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa muối (bánh tráng muối). 
 

 
(210) 4-2014-20344 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; 26.1.1; 24.15.1; 26.7.25; 15.1.21
(591) Đỏ, da cam, vàng, ghi xám, nâu, đen, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Trần Trọng 

Đức  (VN) 

121/2B ấp An Hoà 1, xã Bình An, huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 07: Máy móc, thiết bị và phụ tùng của máy nông nghiệp (máy phun vôi, máy đánh 
rãnh). 

 
 

(210) 4-2014-20346 (220) 27.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất nhựa 

Phát Thành Tiền Giang  (VN) 

Đường Thiên Chí, ấp Bắc, thị trấn Vĩnh 
Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm. 
 

Nhóm 21: Bát ô tô (tô); bát con (chén); đĩa; khay; cốc (ly); rổ. 
 

Nhóm 35: Mua bán ô tô xe có động cơ; mua bán hàng nông lâm sản (gạo, bột ngũ cốc, 
động vật sống); mua bán đồ gia dụng (bát ô tô, bát, đĩa, khay, ly, rổ); mua bán nón (mũ) 
bảo hiểm. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2014-20347 (220) 27.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.7.10; 3.7.16 

(731) GOLDEN NEST, INC.  (US) 
118E. Saint Joseph Street, Arcadia, 
California 91006 U.S.A 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống dinh dưỡng làm từ tổ yến dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Yến sào; tổ yến có thể ăn được; súp tổ yến.  
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát); nước ép trái cây không chứa cồn; đồ uống không cồn.  
 
 

(210) 4-2014-20348 (220) 28.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 1.15.11; 25.1.25; 25.5.25; A26.11.12 

(591) Vàng, đen, trắng, vàng đồng, cam. 
(731) Công ty cổ phần ACT Quốc Tế  

(VN) 

Số 133 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 30: Bánh quy. 
 
 

(210) 4-2014-20349 (220) 28.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 25.5.25; 1.15.11; 25.1.25 

(591) Vàng, trắng, đen, xanh lá cây, cam, vàng 
đồng. 

(731) Công ty cổ phần ACT Quốc Tế  

(VN) 

Số 133 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy.  
 

 
(210) 4-2014-20357 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Phước   (VN) 

Số 49, ngõ 766 Đê La Thành, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 
 

(210) 4-2014-20358 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Phước    (VN) 

Số 49, ngõ 766 Đê La Thành, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 
 

(210) 4-2014-20360 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.15.15 
(591) Xanh rêu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Sakkara 

Asia Pacific Project Holdings 

and Development Real 

Estate  (VN) 

Lầu 9, cao ốc văn phòng President Place, 
số 93 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 

 
(210) 4-2014-20361 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.15.15 
(591) Xanh rêu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Sakkara 

Asia Pacific Project Holdings 

and Development Real 

Estate  (VN) 

Lầu 9, cao ốc văn phòng President Place, 
số 93 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh.  
 
 

(210) 4-2014-20362 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.15.15 
(591) Xanh rêu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Sakkara 

Asia Pacific Project Holdings 

and Development Real 

Estate  (VN) 

Lầu 9, cao ốc văn phòng President Place, 
số 93 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 
 

(210) 4-2014-20363 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.11.3; A11.3.3 
(591) Nâu. 
(731) Công ty cổ phần GTL Thăng 

Long  (VN) 

Số nhà 71, phố Trúc Bạch, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2014-20364 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 26.4.2 
(591) Nâu. 
(731) Công ty cổ phần GTL Thăng 

Long   (VN) 

Số nhà 71, phố Trúc Bạch, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2014-20366 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Đoàn Lâm Ngọc Hiền  (VN)

699/20 quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-20367 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Trúc Mai  (VN)

699/20 quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-20368 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 2.7.12; 2.7.23; A2.5.23; A2.5.24 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Sâm Yến Sài 

Gòn   (VN) 

70A Hậu Giang, phường 6, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng làm từ: yến sào, tổ yến, nhân sâm, linh chi, nhung hươu, 
mật ong.  

 

Nhóm 29: Yến sào, tổ yến chế biến, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào đã chưng 
cất đóng hộp.  

 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, tổ yến, linh chi, nhân sâm, nhung hươu, mật ong, đông trùng 
hạ thảo.  
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(210) 4-2014-20369 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.7.22; 5.7.13; 1.15.15; 26.1.2 
(731) DING FONG FOOD CO., LTD   (TH) 

No.63 Moo 9, Tambon Buengchamaor, 
Amphoe Nongsuea, Pathumthani 12170 
Thailand  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Xi rô dùng cho đồ uống; nước ép trái cây; nước ép trái cây dạng bột.  
 
 

(210) 4-2014-20380 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và truyền thông VIT  (VN) 

Tầng 19, tòa nhà VIT, số 519, phố Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim video; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch 
vụ phóng viên tin tức; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ thông tin giải trí 
trên truyền hình; cho thuê các chương trình phát thanh truyền hình. 

 
 

(210) 4-2014-20381 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Chung Thanh Phong  (VN)

189/1B Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: quần áo, giày dép, mũ, tất (vớ), khăn quàng, túi xách. 
 
 

(210) 4-2014-20382 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đen, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thiên Anh Minh  

(VN) 

60/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: vòng bi, ổ bi, bạc đạn đĩa. 
 

 
(210) 4-2014-20384 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại xây dựng Minh Khôi  (VN) 

287 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bàn gỗ, ghế gỗ, tủ gỗ, giường gỗ. 
 

 
(210) 4-2014-20386 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH LBC Việt Nam  

(VN) 

Số 69/55/7 Nguyễn Cữu Đàm, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-20387 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH LBC Việt Nam  

(VN) 

Số 69/55/7 Nguyễn Cữu Đàm, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-20388 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Cao Thị Ngọc Hiền  (VN) 

Số 42 đường số 9, KDC Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nữ trang, phụ kiện thời trang.  
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(210) 4-2014-20389 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

Vạn Xuân  (VN) 

Số 28, ngõ 266, phố Lê Thanh Nghị, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Vành bánh xe máy.  
 
 

(210) 4-2014-20407 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A19.3.24; 2.3.9; 2.3.1; A5.11.13; 5.5.19; 
25.7.25 

(591) Đỏ, vàng, tím, vàng nhạt, xanh lá cây, 
xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng. 

(731) Lê Trung Nam   (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu gạo, rượu hoa quả, rượu vốtca, rượu uýt-ky, rượu branđi  
 

(210) 4-2014-20408 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
(731) Trần Văn Tính   (VN) 

Tổ 7, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, hóa chất 
dùng trong xét nghiệm y tế, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong 
y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng; buôn bán trang thiết bị và dụng cụ y tế, bộ kít 
thử dùng trong y tế, bộ kít thử dùng thực phẩm, dụng cụ thử máu, dụng cụ đo lượng 
cholesterol và triglyxerit, dụng cụ chẩn đoán dùng cho mục đích y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén, tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
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thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho 
gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, 
hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-20409 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 

Hưng Việt   (VN) 

Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-20410 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; A1.3.17; A1.1.12; 26.1.5; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ công nghệ thông tin 

G.O.L  (VN) 

141 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, 
quận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm quản lý giao nhận vận tải - SMS  

 

 
(210) 4-2014-20411 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; A26.11.8 
(591) Nâu nhạt, vàng kem, tím nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH QUANON   (VN)

Lô H.05A, đường số 2, khu công nghiệp 
Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2014-20412 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại nhang 

Thiên Hương  (VN) 

870/12 Lê Văn Lương, ấp 2, xã Nhơn Đức,
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 
 
 

(210) 4-2014-20414 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 26.2.7; 2.9.8 
(731) Công ty TNHH DeSa  (VN) 

74 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; xoa bóp; 
vật lý trị liệu.  

 

 
(210) 4-2014-20415 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

ABC-DID  (VN) 

338/26/16 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.  
 
 

(210) 4-2014-20416 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ Đào Gia  (VN) 

Số 125 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, đồ dùng 
văn phòng (trừ đồ đạc), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị dùng cho mục 
đích này), ấn phẩm, đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); dịch vụ 
mua bán, xuất nhập khẩu các vật dụng, thiết bị sân khấu.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công, đóng gói theo đơn đặt hàng (cho người khác) các sản phẩm 
đồ chơi, đồ văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ may mặc, thời trang và phụ kiện đồ may 
mặc, thời trang.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất các chương trình truyền hình; dịch vụ cho thuê các vật dụng, 
thiết bị sân khấu; dịch vụ cung cấp các nội dung số có bản quyền cho các bên khai thác 
dịch vụ giải trí truyền hình theo yêu cầu và dịch vụ trò chơi qua điện thoại.   

 
 

(210) 4-2014-20417 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.15; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Sinh  (VN) 

Phòng 301- H3 tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; đồ dùng để hướng dẫn và 

giảng dạy (không kể thiết bị dùng cho mục đích này); ấn phẩm.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, đồ dùng 
văn phòng (trừ đồ đạc), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị dùng cho mục 
đích này), ấn phẩm, đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); dịch vụ 
mua bán, xuất nhập khẩu các vật dụng, thiết bị sân khấu.  

 

 
(210) 4-2014-20418 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Sinh  (VN) 

Phòng 301- H3 tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy (không kể thiết bị dùng cho mục đích này); ấn phẩm.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu đồ dùng học sinh, đồ dùng cho trường học 
[văn phòng phẩm], đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy 
(trừ thiết bị dùng cho mục đích này), ấn phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-20419 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 

1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-20420 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH đo lường kỹ 

thuật điện Bảo Vy  (VN) 

42 Ao Đôi, khu phố 10, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến thế. 
 

 
(210) 4-2014-20421 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thảo Minh  (VN)

Số 16 Lương Sử C, phường Văn Chương, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; sáp nẻ; mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước hoa xịt phòng; keo 
xịt tóc, sơn móng tay; son môi; sữa rửa mặt.  
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(210) 4-2014-20422 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.4; A3.6.25; 16.3.13 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Thế Nhật Minh  (VN)

P.812 nơ 1A bán đảo Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2014-20424 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI-AVENTIS SINGAPORE PTE. 
LTD.   (SG) 
6, Raffles Quay, #18-00, Singapore 048580 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2014-20425 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.15.1 
(731) TAIZHOU JINLONG PUMP CO., LTD.  

(CN) 
Shanshilingkou, Daxi Town, Wenling 
City, Zhejiang, P.R. China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; máy bơm; bơm 
nước ô tô [bộ phận của động cơ]; bơm chân không [máy móc]; bơm khí nén; bơm thủy 
lực; bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; van [bộ phận của máy]; máy khí nén.  

 

 
(210) 4-2014-20426 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.2; A1.1.10; 26.2.7; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại Cao 

Lâm  (VN) 

24/4K ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 24: Khăn tắm, khăn mặt bằng vải, khăn lau mặt bằng vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn, quần dài của trẻ con, mũ lưỡi trai. 
 

 
(210) 4-2014-20427 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.15; 24.17.5 
(591) Hồng, xanh nước biển đậm, trắng, vàng 

đậm, xanh dương. 
(731) MANCINI HOLDINGS PTY LTD  (AU) 

Level 57, 19-29 Martin Place Sydney 
2000 Australia 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bôi trơn dùng cho cá nhân; chất bôi trơn dùng cho mục đích sinh sản; chất 

bôi trơn dạng gel dùng cho mục đích sinh sản. 
 

 
(210) 4-2014-20428 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.2; A1.1.12; 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23
(731) DONGGUAN SUDONG ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.200, Yuenheling, Dazhou District, 
Qiaotou Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ phân phối băng dính (máy móc); máy bao gói; thiết bị cơ điện để chế biến 

thực phẩm; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; dao điện; máy tán đinh; thiết bị 
hàn vận hành bằng gaz; khoan cầm tay chạy điện; súng phun hồ dính, dùng điện; máy 
nhào. 

 

 
(210) 4-2014-20429 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(731) KAILONG HIGH TECHNOLOGY CO., 

LTD  (CN) 
Temple Tang Qiao, Qianqiao Supporting 
District, Huishan Economic and 
Technological Development Zone, Wuxi 
City, Jiangsu Province, People's Republic 
of China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Bộ phận lọc để làm sạch không khí lạnh, dùng cho động cơ; thùng giảm áp (bộ 
phận của máy); quạt gió dùng cho động cơ và mô tơ; bộ tản nhiệt (làm mát) cho động cơ 
và mô tơ; khớp ly hợp không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; ống xả của động 
cơ và mô tơ. 

 
 

(210) 4-2014-20430 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quản Lý Đầu Tư 

và Đào Tạo  (VN) 

Số 20, phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ hôn lễ, dịch vụ tổ chức ăn hỏi, dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ). 
 

 
(210) 4-2014-20431 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quản Lý Đầu Tư 

và Đào Tạo   (VN) 

Số 20, phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ hôn lễ, dịch vụ tổ chức ăn hỏi, dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ). 
 

 
(210) 4-2014-20432 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) LION CORPORATION  (JP) 
3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 
130-8644, JAPAN 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Miếng dán chứa chất làm mát để gắn vào da làm mát cơ thể.  
 

 
(210) 4-2014-20434 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH khu du lịch 

Vịnh Thiên Đường  (VN) 

22 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, Khánh Hòa 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản]. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ (giải trí); tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi thể thao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ khu nghỉ dưỡng [resort]; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm sóc sắc đẹp cho người). 

 

 
(210) 4-2014-20435 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 3.9.18; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH khu du lịch 

Vịnh Thiên Đường  (VN) 

22 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản]. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ (giải trí); tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi thể thao.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ khu nghỉ dưỡng [resort]; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm sóc sắc đẹp cho người). 

 

 
(210) 4-2014-20436 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH khu du lịch 

Vịnh Thiên Đường   (VN) 

22 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản].  

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ (giải trí); tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi thể thao.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ khu nghỉ dưỡng [resort]; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm sóc sắc đẹp cho người). 

 

 
(210) 4-2014-20437 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH khu du lịch 

Vịnh Thiên Đường   (VN) 

22 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang,tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản].   

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ (giải trí); tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi thể thao.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ khu nghỉ dưỡng [resort]; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm sóc sắc đẹp cho người). 

 

 
(210) 4-2014-20438 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH khu du lịch 

Vịnh Thiên Đường   (VN) 

22 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản].  

 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ (giải trí); tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi thể thao.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ khu nghỉ dưỡng [resort]; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm sóc sắc đẹp cho người). 

 

 
(210) 4-2014-20439 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH khu du lịch 

Vịnh Thiên Đường   (VN) 

22 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản].  

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ (giải trí); tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi thể thao.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ khu nghỉ dưỡng [resort]; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm sóc sắc đẹp cho người). 

 

 
(210) 4-2014-20440 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH khu du lịch 

Vịnh Thiên Đường   (VN) 

22 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản].  

 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ (giải trí); tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi thể thao.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ khu nghỉ dưỡng [resort]; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm sóc sắc đẹp cho người). 

 

 
(210) 4-2014-20441 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH khu du lịch 

Vịnh Thiên Đường   (VN) 

22 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản].  

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ (giải trí); tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi thể thao.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ khu nghỉ dưỡng [resort]; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm sóc sắc đẹp cho người). 

 

 
(210) 4-2014-20442 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH khu du lịch 

Vịnh Thiên Đường   (VN) 

22 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản].  

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ (giải trí); tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi thể thao.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ khu nghỉ dưỡng [resort]; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm sóc sắc đẹp cho người). 

 

 
(210) 4-2014-20443 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH khu du lịch 

Vịnh Thiên Đường   (VN) 

22 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động 
sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản].  

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ (giải trí); tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi thể thao.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ khu nghỉ dưỡng [resort]; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm sóc sắc đẹp cho người). 

 

 
(210) 4-2014-20446 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 6.1.3; 26.13.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xám, vàng. 
(731) Nguyễn Hữu Đài  (VN) 

Số nhà 7/75, phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, 
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và sơn các loại, vecni, chế phẩm nhuộm màu.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1836 

(210) 4-2014-20447 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) GELTEC PTE LTD.  (SG) 
C/o. Amicorp Singapore Pte Ltd., 
Prudential Tower II, 30, Cecil Street, 
Singapore - 049712 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng có mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-20450 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 
 

(210) 4-2014-20451 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) 3M DEUTSCHLAND GMBH   (DE) 
Carl-Schurz-Str 1, 41453 Neuss, 
Germany 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm (vật liệu) phục hồi răng và vật liệu để hàn răng.  
 

 
(210) 4-2014-20452 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.7; A26.11.12; 1.15.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nước tinh khiết FARAON  (VN) 

Tổ 27 phường Sông Hiến, thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Đá tinh khiết. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
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(210) 4-2014-20453 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.2.1; A1.1.2; A1.1.8; A1.1.12 
(731) Công ty TNHH Khóa Huy 

Hoàng  (VN) 

Khu công nghiệp Quang Minh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng kim loại thường; đồ nghệ thuật bằng kim loại 
thường; khóa cửa; bản lề cửa; chốt cửa; tay nắm cửa (tất cả đều làm bằng kim loại).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: đồ thủ công mỹ nghệ 
bằng kim loại thường, đồ nghệ thuật bằng kim loại thường, khóa cửa, bản lề cửa, chốt cửa, 
tay nắm cửa, then cài cửa, cờ rê môn (cremond). 

 
 

(210) 4-2014-20454 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.2.1; A1.1.2; A1.1.12; A1.1.8 
(731) Công ty TNHH Khóa Huy 

Hoàng   (VN) 

Khu công nghiệp Quang Minh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng kim loại thường; đồ nghệ thuật bằng kim loại 
thường; khóa cửa; bản lề cửa; chốt cửa; tay nắm cửa (tất cả đều làm bằng kim loại).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: đồ thủ công mỹ nghệ 
bằng kim loại thường, đồ nghệ thuật bằng kim loại thường, khóa cửa, bản lề cửa, chốt cửa, 
tay nắm cửa, then cài cửa, cờ rê môn (cremond). 

 

 
(210) 4-2014-20455 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9 
(731) LI YI CHEN  (TW) 

No. 5, Aly. 25, Ln. 960, Minzu 1st Rd., 
Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo lót mặc bên trong; đồ 
đi ở chân; quần áo thể dục; găng tay [trang phục]; quần đùi; bít tất ngắn cổ; áo phông 
ngắn tay; cổ tay áo [trang phục]. 
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(210) 4-2014-20456 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9 

(731) LI YI CHEN   (TW) 

No. 5, Aly. 25, Ln. 960, Minzu 1st Rd., 
Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, 

Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Quả cầu lông; vợt; túi chuyên dụng để đựng vợt; vật dụng bảo vệ cổ tay dùng 

cho các vận động viên thể thao; dây cước cho vợt cầu lông và vợt ten-nít; dải băng dùng 

để bọc tay cầm của vợt; lưới cầu lông.  
 

 
(210) 4-2014-20458 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 3.7.17 
(591) Đen, ghi, vàng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Kỳ Phong  (VN) 

Tầng 17, Đoàn Hải Plaza, 756-758 

Trường Chinh, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-20459 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.17.25; A26.11.12; 26.3.23 

(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Trung tâm giới thiệu việc 

làm Sóc Trăng  (VN) 

133 Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm cho người lao động; dịch vụ cung ứng và tuyển lao 
động theo yêu cầu của người sử dụng lao động. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dạy nghề. 
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(210) 4-2014-20461 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Mỹ  (VN) 

611/4B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; va li; cặp học sinh; túi du lịch; cặp đựng để máy vi tính. 
 
 

(210) 4-2014-20462 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Mỹ   (VN) 

611/4B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; va li; cặp học sinh; túi du lịch; cặp đựng để máy vi tính. 
 
 

(210) 4-2014-20463 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Mỹ   (VN) 

611/4B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; va li; cặp học sinh; túi du lịch; cặp đựng để máy vi tính. 
 
 

(210) 4-2014-20466 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 
(731) Lưu Vĩnh Toàn  (VN) 

184/26A/8A Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo,
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2014-20468 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Anh 

Minh  (VN) 

Số 17/3, khu phố Bình Quới A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Tủ thiết bị máy tính và phân cáp mạng máy tính (có chứa máy tính và các thiết 
bị mạng bên trong); giá treo thiết bị máy tính và phân cáp máy tính (có treo sẵn máy tính). 

 

Nhóm 20: Tủ chứa máy tính; giá treo máy tính; tủ chứa máy tính có gắn các thanh phân 
phối cáp, giá treo thiết bị máy tính có gắn thêm các thanh phân phối cáp (tất cả còn rỗng, 
dùng để chứa và treo máy tính). 

 

 
(210) 4-2014-20469 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Anh 

Minh   (VN) 

Số 17/3, khu phố Bình Quới A, phường Bình
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Tủ thiết bị máy tính và phân cáp mạng máy tính (có chứa máy tính và các thiết 
bị mạng bên trong); giá treo thiết bị máy tính và phân cáp máy tính (có treo sẵn máy tính).  

 

Nhóm 20: Tủ chứa máy tính; giá treo máy tính; tủ chứa máy tính có gắn các thanh phân 
phối cáp, giá treo thiết bị máy tính có gắn thêm các thanh phân phối cáp (tất cả còn rỗng, 
dùng để chứa và treo máy tính). 

 

(210) 4-2014-20470 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Anh 

Minh   (VN) 

Số 17/3, khu phố Bình Quới A, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Tủ thiết bị máy tính và phân cáp mạng máy tính (có chứa máy tính và các thiết 
bị mạng bên trong); giá treo thiết bị máy tính và phân cáp máy tính (có treo sẵn máy tính).  

 

Nhóm 20: Tủ chứa máy tính; giá treo máy tính; tủ chứa máy tính có gắn các thanh phân 
phối cáp, giá treo thiết bị máy tính có gắn thêm các thanh phân phối cáp (tất cả còn rỗng, 
dùng để chứa và treo máy tính). 
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(210) 4-2014-20471 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Anh 

Minh   (VN) 

Số 17/3, khu phố Bình Quới A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Tủ thiết bị máy tính và phân cáp mạng máy tính (có chứa máy tính và các thiết 
bị mạng bên trong); giá treo thiết bị máy tính và phân cáp máy tính (có treo sẵn máy tính).  

 

Nhóm 20: Tủ chứa máy tính; giá treo máy tính; tủ chứa máy tính có gắn các thanh phân 
phối cáp; giá treo thiết bị máy tính có gắn thêm các thanh phân phối cáp (tất cả còn rỗng, 
dùng để chứa và treo máy tính). 

 

 
(210) 4-2014-20472 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Anh 

Minh   (VN) 

Số 17/3, khu phố Bình Quới A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Tủ thiết bị máy tính và phân cáp mạng máy tính (có chứa máy tính và các thiết 
bị mạng bên trong); giá treo thiết bị máy tính và phân cáp máy tính (có treo sẵn máy tính).  

 

Nhóm 20: Tủ chứa máy tính; giá treo máy tính; tủ chứa máy tính có gắn các thanh phân 
phối cáp; giá treo thiết bị máy tính có gắn thêm các thanh phân phối cáp (tất cả còn rỗng, 
dùng để chứa và treo máy tính). 

 

 
(210) 4-2014-20473 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Anh 

Minh   (VN) 

Số 17/3, khu phố Bình Quới A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Tủ thiết bị máy tính và phân cáp mạng máy tính (có chứa máy tính và các thiết 
bị mạng bên trong); giá treo thiết bị máy tính và phân cáp máy tính (có treo sẵn máy tính).  

 

Nhóm 20: Tủ chứa máy tính; giá treo máy tính; tủ chứa máy tính có gắn các thanh phân 
phối cáp; giá treo thiết bị máy tính có gắn thêm các thanh phân phối cáp (tất cả còn rỗng, 
dùng để chứa và treo máy tính). 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 319 tập a (10.2014) 
 

 
1842 

(210) 4-2014-20474 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Anh 

Minh   (VN) 

Số 17/3, khu phố Bình Quới A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 20: Tủ chứa máy tính; giá treo máy tính; tủ chứa máy tính có gắn các thanh phân 

phối cáp; giá treo thiết bị máy tính có gắn thêm các thanh phân phối cáp (tất cả còn rỗng, 
dùng để chứa và treo máy tính). 

 

 
(210) 4-2014-20475 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 7.15.5; 7.15.8 
(591) Nâu vân gỗ, vàng nhạt vân gỗ. 
(731) Hợp tác xã tiểu thủ công 

nghiệp, xây dựng & dịch vụ 

tổng hợp Thu Trang  (VN) 

Khu phố I, thị trấn Phố Bảng, huyện 
Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, giá (kệ), giường, tủ, gốc cây tạo dáng bằng 

gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ gỗ nội thất, hàng mộc tinh chế: bàn, ghế, giường, 
tủ, giá (kệ), chậu tắm, chậu ngâm chân (bằng gỗ).  

 

 
(210) 4-2014-20478 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; A5.3.15; A5.3.13; A3.7.24; 
26.4.1 

(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Tiền Hải  (VN) 

Xóm 1, thôn Nho Lâm Đông, xã Đông 
Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo các loại.  
 

Nhóm 31: Giống cây trồng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ sứ gia dụng. 
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(210) 4-2014-20480 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.5.3; 26.5.4 

(591) Xanh nước biển, trắng, vàng đồng. 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Nguyên  (VN) 

103/22 đường Điện Cao Thế, phường 

Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (dược phẩm, thực phẩm chức năng, 

trang thiết bị dụng cụ y tế); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về 

mặt hành chính các đơn dặt hàng. 
 

 
(210) 4-2014-20481 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 9.7.1; A5.3.14; A5.7.23 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu đỏ. 

(731) Nguyễn Văn Đảo  (VN) 

Thôn Trà Vy Bắc, xã Vũ Công, huyện 

Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (trái cây, nước ép trái cây không cồn, 

rượu vang, đồ uống hoa quả có cồn); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, 

xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
 

 
(210) 4-2014-20482 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây đậm, hồng cánh sen, trắng, 

đen. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Kim Du  

(VN) 

156 khu phố 13, phường Bình Hưng Hoà 

A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem đánh 

răng, nước hoa); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành 

chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2014-20484 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, hồng, vàng, đỏ, nâu, đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Bếp Lửa Việt  

(VN) 

35/16 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2014-20485 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ trang trí nội thất 

Nguyên Hạnh  (VN) 

1240D đường 3/2, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, 

điện gia dụng); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành 
chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-20486 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 1.15.23; 25.7.20 
(591) Đỏ, xanh da trời, đen. 
(731) Nguyễn Tài Thuận  (VN) 

379 Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (ôtô, xe tải, ắc quy, máy móc có động 

cơ, đồ bảo bộ lao động); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng 
và sửa chữa xe có động cơ. 
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(210) 4-2014-20487 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương, xám, đen. 
(731) Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa -

Vũng Tàu  (VN) 

Số 33, lầu 1, đường 3/2, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tín dụng, dịch vụ thanh toán, cho vay (tài chính); dịch vụ ủy 
thác tín dụng (tiền tệ) hoặc tài chính.  

 
 

(210) 4-2014-20488 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2; 25.5.25; 
A6.19.11 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh lá cây 
đậm, xanh nước biển. 

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Trí Việt  (VN) 

Tòa nhà U&I, số 9 Ngô Gia Tự, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Phim điện ảnh (đã phơi sáng), phim truyền hình, phim điện ảnh đã lộ sáng. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo trên đài phát thanh, quảng cáo trên truyền hình, mua bán các sản 
phẩm nghe nhìn như băng đĩa có nội dung như phim và ca nhạc. 

 

Nhóm 38: Phát thanh, truyền hình, phát chương trình truyền hình, dịch vụ truyền hình. 
 

Nhóm 41: Sản xuất phim trên băng hình, sản xuất phim video, hãng phim truyền hình, sản 
xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, dàn dựng chương trình phát thanh và 
truyền hình, cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng của máy quay phim, dịch vụ viết kịch 
bản phim, dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình. 

 

 
(210) 4-2014-20489 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2; 25.5.25; 
A6.19.11 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh lá cây 
đậm, xanh nước biển. 

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Trí Việt   (VN) 

Tòa nhà U&I, số 9 Ngô Gia Tự, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Phim điện ảnh (đã phơi sáng), phim truyền hình, phim điện ảnh đã lộ sáng.  
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Nhóm 35: Quảng cáo trên đài phát thanh, quảng cáo trên truyền hình, mua bán các sản 
phẩm nghe nhìn như băng đĩa có nội dung như phim và ca nhạc.  

 

Nhóm 38: Phát thanh, truyền hình, phát chương trình truyền hình, dịch vụ truyền hình.  
 

Nhóm 41: Sản xuất phim trên băng hình, sản xuất phim video, hãng phim truyền hình, sản 
xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, dàn dựng chương trình phát thanh và 
truyền hình, cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng của máy quay phim, dịch vụ viết kịch 
bản phim, dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình. 

 

 
(210) 4-2014-20490 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Metro Hà Nội  

(VN) 

Số 30 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Men xử lý bể phốt. 
 

 
(210) 4-2014-20491 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 1.15.3; A24.17.6 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thị Minh Nguyệt  (VN) 

Số 150, phố Trần Phú, phường Đông 
Ngàn, thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe đạp, xe đạp trẻ em, xe máy điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp điện, xe đạp, xe đạp trẻ em, xe máy điện, ắc quy, pin xe điện.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe đạp điện, xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2014-20492 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.15.21; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Lập 

Thịnh  (VN) 

83/3 liên khu 10-11, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế bao gồm: thiết bị chuẩn đoán hình ảnh: máy X-
quang, máy siêu âm, hệ thống nội soi, máy rửa phim; thiết bị hồi sức cấp cứu: monitor 
theo dõi bệnh nhân, máy điện tim, máy sốc tim, máy giúp thở; thiết bị phòng mổ: bàn mổ, 
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bồn rửa tay phẫu thuật tiệt trùng, máy gây mê, máy hút dịch; thiết bị sản phụ khoa: 
giường sưởi ấm sơ sinh, đèn điều trị vàng da, máy soi cổ tử cung, monitor sản khoa; thiết 
bị thăm dò chức năng: máy đo điện tim, máy đo chức năng hô hấp, máy đo nồng độ oxy 
trong máu; thiết bị vật lý trị liệu: máy điện xung hai kênh, máy kéo giãn cột sống, máy 
siêu âm điều trị. 

 
 

(210) 4-2014-20496 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) Hộ kinh doanh Đào Lan 

Phương  (VN) 

Số 18T, phố Quán Thánh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến làm thực phẩm bao gồm: hạt hướng dương chế 
biến; hạt dẻ chế biến; hạt bí chế biến; hạt điều chế biến; hạt điều sấy khô. 

 

 
(210) 4-2014-20497 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A2.9.16; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH JOB PARTNER  (VN)

Số 60 đường 12A, khu phố Chân Phúc 
Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]. 
 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý doanh nghiệp; dịch vụ giới thiệu việc làm; cung ứng lao động 
tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn nhân lực; dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp. 

 

Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2014-20498 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-20499 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-20502 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) FUJITSU LIMITED  (JP) 
1 - 1, Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 
211-8588 Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy tính chủ; phần cứng máy tính để lưu trữ dữ liệu; thiết bị ngoại vi 
máy vi tính; phần mềm máy vi tính.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cho thuê máy tính; cho thuê không gian lưu 
trữ trên máy tính chủ; cho thuê máy chủ mạng; bảo trì và cập nhật phần mềm máy tính; 
dịch vụ tối ưu hóa cho máy vi tính, bao gồm cả cài đặt cấu hình, cài đặt, nâng cao tính 
năng của máy tính, thay đổi hoặc thêm các tính năng cho máy tính, và cung cấp thông tin 
về những dịch vụ trên; dịch vụ tư vấn và cố vấn về hệ thống máy tính; cung cấp ứng dụng 
phần mềm không thể tải xuống thông qua địa chỉ trang web; dịch vụ phần mềm dịch vụ 
(SAAS) (SAAS là phần mềm hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho 
phép người sử dụng truy cập từ xa).  

 

 
(210) 4-2014-20503 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 9.7.1; A9.7.11 
(591) Trắng, đen, vàng, vàng đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh da trời, đỏ, đỏ đậm. 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Trần Nguyễn   (VN) 

Số 26 phố Cát Linh, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Vali; ba lô; túi xách tay; cặp da và giả da; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép thời trang; ca vát; mũ nón; tất; váy (dành cho trẻ em và 
người lớn).  

 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý và xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, giày dép thời trang, 
ca vát, mũ nón, tất, váy, vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng may sẵn, giày dép, vali, cặp, túi, ví, 
hàng da và giả da, túi đeo vai học sinh, cặp học sinh, nước hoa, hàng mỹ phẩm, máy móc, 
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thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, tơ, sợi dệt; mua, bán đồng hồ, kính mắt (tất cả 
các sản phẩm dành cho cả trẻ em và người lớn).  

 

 
(210) 4-2014-20504 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 9.7.1; A9.7.11 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Trần Nguyễn   (VN) 

Số 26 phố Cát Linh, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali; ba lô; túi xách tay; cặp da và giả da; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép thời trang; ca vát; mũ nón; tất; váy (dành cho trẻ em và 
người lớn).  

 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý và xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, giày dép thời trang, 
ca vát, mũ nón, tất, váy, vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng may sẵn, giày dép, vali, cặp, túi, ví, 
hàng da và giả da, túi đeo vai học sinh, cặp học sinh, nước hoa, hàng mỹ phẩm, máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, tơ, sợi dệt; mua, bán đồng hồ, kính mắt (tất cả 
các sản phẩm dành cho cả trẻ em và người lớn).  

 

 
(210) 4-2014-20510 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh dương, xanh rêu, cam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư DHC  

(VN) 

223 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng đóng chai (nước uống).  
 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án; tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ thể thao dưới nước.  
 
 

(210) 4-2014-20511 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, xanh rêu, cam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư DHC  

(VN) 

223 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng đóng chai (nước uống).  
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(210) 4-2014-20512 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VILOCOM  (VN) 

Số 45/5D khóm 2, phường 3, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy in; máy photocopy; camera; ampli; loa.  
 
 

(210) 4-2014-20513 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh thực phẩm Ba 

Nhất  (VN) 

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá lạnh, kem lạnh (dùng làm thực phẩm cho người).  
 
 

(210) 4-2014-20514 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh thực phẩm Ba 

Nhất  (VN) 

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Mì gạo; mì nui; miến; bánh đa nem; sản phẩm làm từ tinh bột gạo và từ bột mì 
(dùng làm thực phẩm cho người). 

 

 
(210) 4-2014-20515 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh đậm, xanh dương, đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất vật 

liệu xây dựng và xây dựng 

Đức Kiệt   (VN) 

Thôn Thọ Tiến, xã Yên Trung, huyện 
Yên Định, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2014-20516 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Da cam, xanh đậm, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần tàu cao tốc 

SUPERDONG - Kiên Giang  (VN) 

Số 10 đường 30/4, khu phố 2, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách đường sông và dịch vụ kinh doanh vận tải đường biển.  
 
 

(210) 4-2014-20517 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VINATOP  (VN)

Số 2, ngõ 38, đường Hùng Vương, 
phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng thảo dược (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2014-20519 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức   (VN) 

P.405 nhà D, chung cư Trung Văn, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc đông dược.  
 

 
(210) 4-2014-20520 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ kỹ 

thuật Thịnh Vượng  (VN) 

Số 2 đường Trương Quốc Dung, phường 
8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất; mua bán thiết bị tẩy rửa công nghiệp.  
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(210) 4-2014-20522 (220) 29.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.1.1; 25.1.6; 25.1.25; A26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cường Hương   (VN) 

Nhà số 8, phố Cầu Mây, thị trấn Sa Pa, 
huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; lữ hành nội địa, lữ hành 
quốc tế; tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ kho bãi, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện), dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm: kinh doanh phòng hát 
karaoke, vũ trường, thu xếp các chuyến du lịch) cụ thể là cung cấp chỗ ở tạm thời, đặt chỗ 
cho khách du lịch (đặt phòng cho khách du lịch), cho thuê giường, nệm, chăn, màn cho 
khách du lịch.  

 
 

(210) 4-2014-20523 (220) 29.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 3.4.13; A3.4.24 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

phân bón Hưng Định  (VN) 

Lô A77, đường Phạm Văn Đồng, phường 
Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-20524 (220) 29.08.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 26.3.2; 26.3.23; 26.3.4; A26.3.5 

(731) Trần Xuân Ngọc  (VN) 

Phòng 908, tầng 9, tòa nhà Eurowindow 
MultiComplex, 27 Trần Duy Hưng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 
 

(210) 4-2014-20545 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần gỗ An Cường  

(VN) 

Đường DT 747B khu phố Phước Hải, 
phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 
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(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ công nghiệp. 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế ngồi; giường nằm; tủ nhiều ngăn, tủ đựng quần áo; đồ gỗ mỹ thuật. 
 

 
(210) 4-2014-20546 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(591) Cam. 
(731) Công ty cổ phần gỗ An Cường  

(VN) 

Đường DT 747B khu phố Phước Hải, 
phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ công nghiệp. 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế ngồi; giường nằm; tủ nhiều nhiều ngăn, tủ đựng quần áo; đồ gỗ mỹ 
thuật. 

 

 
(210) 4-2014-20547 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

điện tử viễn thông và cơ khí 

công nghiệp Hoàng Dương 

(HOANG DUONG CCI CO., LTD)  

(VN) 

150 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy phát hình; máy phát thanh FM; cụm thu tự động sóng FM; bộ điều khiển 

mã hóa trung tâm; bộ thu chuyên dụng AM/FM; Anten phát sóng; thiết bị phát thanh 
truyền hình. 

 

 
(210) 4-2014-20548 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  (PK) 
402, Business Avenue, Block-6, 
P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 
75400, Pakistan 

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-20549 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  (PK) 
402, Business Avenue, Block-6, 
P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 
75400, Pakistan 

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-20562 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Nam 

Thiên Phúc   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phố yết Kiêu, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 
 

(210) 4-2014-20563 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hải Phú  

(VN) 

Số 2 Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Bộ tăng âm dùng cho loa đài.  
 
 

(210) 4-2014-20564 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, hồng, tím (đậm, 

nhạt.) 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Trần Gia   (VN) 

Số nhà 28 phố Bùi Bằng Đoàn, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi (Đồ chơi thông minh dành cho trẻ em); trò chơi (trò chơi trí tuệ dành 

cho trẻ em).  
 

 
(210) 4-2014-20566 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 3.11.1; 26.4.3; 26.15.9 

(591) Trắng, đỏ, xanh, hồng đất. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phương 

Ngân  (VN) 

Bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn la 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải thổ cẩm; chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ chăn.  

 

Nhóm 31: Cây gia vị, cây dược liệu, hạt thóc giống, ngô giống; hoa quả tươi.  

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu dược liệu, vải thổ cẩm, chăn, ga trải giường, 

vỏ gối, vỏ chăn, cây gia vị, cây dược liệu, hạt thóc giống, ngô giống, hoa quả tươi, thuốc 

nam, nông sản, lâm sản, động vật sống, thóc, ngô, mận, mơ, đào, táo, rau hoa quả, các 

loại hạt ngũ cốc, đồ nội thất.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng; tư vấn đầu tư.  

 

Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa; du lịch lữ hành quốc tế; vận tải hành khách theo hợp 

đồng; dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ giao nhận hàng hóa.  

 

Nhóm 44: Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa, chăm sóc sức khỏe, điều 

dưỡng.  
 

 
(210) 4-2014-20567 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 15.7.1; 26.4.4; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thành Huệ Long An  (VN) 

249 quốc lộ 1A, KP.3, thị trấn Bến Lức, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 12: Má phanh cho xe cộ, động cơ điện cho phương tiện giao thông đường bộ, tín 

hiệu điều hướng cho xe cộ (hệ thống đèn vàng gắn 2 bên xe phát tín hiệu rẽ phải hoặc rẽ 

trái) nan hoa của bánh xe cộ, lò xo giảm xóc cho xe cộ. 
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(210) 4-2014-20569 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 5.1.1; A5.1.7; 6.1.2; 1.3.1 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

vận tải Trung Dũng  (VN) 

Số 8, lô 6B, đường Lê Hồng Phong, 
phường Đông Khê, quận Ngô Quyên, 
thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; dầu nhờn.  
 

(210) 4-2014-20575 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển giáo dục Đà Nẵng  

(VN) 

145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa VCD; đĩa DVD; băng video; sách điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng 
cho dạy học. 

 

Nhóm 16: Sách; vở; tập bản đồ (atlases); tranh ảnh; bản đồ địa lý; tạp chí, tập san. 
 

 
(210) 4-2014-20576 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đen, vàng, hồng. 
(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 

doanh nghiệp Việt  (VN) 

90 Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: In ấn. 
 

 
(210) 4-2014-20577 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

DAP-VINACHEM  (VN) 

Lô GI-7, khu kinh tế Đình Vũ, phường 
Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón phức hợp. 
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(210) 4-2014-20578 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A11.1.2; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ truyền thông SKYGEN  (VN)

15/1 Ngô Quyền, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (collagen chiết xuất từ nguồn gốc động vật). 
 

Nhóm 30: Các loại bánh làm từ bột mì, bột gạo, hoa quả, rau củ; kẹo; siro dùng cho đồ 
uống; nước giải khát; kem lạnh; hương liệu thực phẩm; gia vị. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-20579 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lục. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ truyền thông Skygen  (VN)

15/1 Ngô Quyền, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (collagen chiết xuất từ nguồn gốc động vật). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, triển lãm, quan hệ công chúng (hoạt động tiếp thị, truyền thông, tổ 
chức sự kiện để quảng bá thương hiệu cho cá nhân hoặc tổ chức). 

 

Nhóm 40: In ấn. 
 

Nhóm 41: Giáo dục mầm non; ghi âm; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất 
chương trình truyền hình. 

 

Nhóm 42: Thiết kế bao bì-logo. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-20581 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

hàng hải quốc tế H&C  (VN) 

300/7 Nguyễn Văn Linh, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-20582 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) HOMER TLC, INC.  (US) 

1007 Orange Street, Nemours Bldg., 
Suite 1424, Wilmington, DE 19801 USA

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn rửa (thiết bị vệ sinh). 
 

 
(210) 4-2014-20583 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

  
(731) ORGANIQUE ASSETS PTE. LTD.  

(SG) 
Blk 11, Holland Drive, #13-36, Republic 
of Singapore 271011 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm 
chăm sóc móng; chế phẩm trang điểm; nước hoa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến chủ yếu là mỹ phẩm, sản 
phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc móng, chế 
phẩm trang điểm, nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến chủ yếu 
là túi du lịch, túi đeo đựng mỹ phẩm, túi đựng bộ dụng cụ bằng da; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến chủ yếu là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ thẩm mỹ 
viện tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay và làm móng; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu 
thơm; trung tâm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (spa). 

 

 
(210) 4-2014-20586 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH MEDICI Việt Nam  

(VN) 

Số nhà 39, ngõ 88, phố Giáp Nhị, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-20589 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) OPTION1 HONG KONG LIMITED  

(HK) 

Room 05-15 13 A/F South Tower World 

Finance Center Habour City 17 Canton 

RD Tsimshasui Kl  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-20590 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(731) OPTION1 HONG KONG LIMITED  

(HK) 

Room 05-15 13 A/F South Tower World 

Finance Center Habour City 17 Canton 

RD Tsimshasui Kl, Hongkong 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-20591 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 

(540) 

 

  

(591) Trắng, đỏ. 

(731) Công ty luật TNHH Grunkorn 

& Partner  (VN) 

Tầng 3, tòa nhà Viconship, số 06-08 

Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư 

vấn và đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật qua mang internet 

(cung cấp thông tin pháp luật); dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực đầu tư. 
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(210) 4-2014-20592 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, xanh tím than, đỏ. 
(731) 1. Công ty luật TNHH 

Grunkorn & Partner  (VN) 

Tầng 3, tòa nhà Viconship, số 06-08 
Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

2. Công ty TNHH tư vấn G&P 

Việt Nam  (VN) 

Số 06-08, đường Đoàn Văn Bơ, phường 
9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư 
vấn và đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật qua mang internet 
(cung cấp thông tin pháp luật); dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực đầu tư. 

 

 
(210) 4-2014-20593 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(300) 013037049 27.06.2014 EM 
(540) 

 

(731) ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC.  
(US) 
7 Roszel Road, Princeton, NJ 08502, 
United States of America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giáo dục; cung cấp thông tin về chương trình giáo dục tiếng 
Anh như một ngôn ngữ thứ hai, bao gồm cả cung cấp thông tin về điều kiện nhập học, chi 
phí, kiểm tra và số điểm giành được trong kỳ kiểm tra, đơn, quy trình đơn, lựa chọn chỗ ở, 
và thông tin du lịch và thông tin thị thực xuất nhập cảnh có liên quan thông qua trang 
web; cung cấp một trang web cho phép nộp và theo dõi trực tuyến đơn của sinh viên đối 
với chương trình giáo dục tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. 

 

 
(210) 4-2014-20594 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2014-20595 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) PREFERRED GUEST, INC.  (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ chung cư cao tầng và dịch vụ sử dụng bất động sản trong một khoảng 
thời gian; dịch vụ bất động sản, cụ thể là môi giới bất động sản, thu mua bất động sản, 
chia sẻ cổ phần bất động sản, cụ thể là quản lý và sắp xếp quyền sở hữu bất động sản, 
chung cư cao tầng và căn hộ; đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản, sử dụng bất động 
sản trong một khoảng thời gian và cho thuê bất động sản và tài sản bất động sản, bao gồm 
cả chung cư cao tầng và căn hộ. 

 

 
(210) 4-2014-20597 (220) 29.08.2014 

 

 

(441) 27.10.2014 
(540) (531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.3 

(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH DH FOODS  (VN)

728-730 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì; bún; hủ tiếu; phở; miến; cháo; bánh đa cua; nui; bánh canh; cơm ăn liền; 
bột ngũ cốc; bột khoai tây; thính gạo. 

 

 
(210) 4-2014-20598 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(731) Laboratorios Bagã S.A.  (AR)

Bernardo de Irigoyen 248, Capital (CP-
1072), Argentina 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-20602 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15 
(731) Công ty TNHH Top Brands  (VN)

58-60 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; kem dưỡng da mặt (mỹ phẩm); kem dưỡng da thân thể (mỹ 
phẩm); kem dưỡng mắt; sữa tắm; chế phẩm tẩy trang, chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; 
nước làm sạch và làm se lỗ chân lông.  

 

 
(210) 4-2014-20607 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 

sạn Tân Hải Long  (VN) 

14-16 Lê Lai và 15-17 và 19 (tầng 1 sau 
+2) Nguyễn An Ninh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2014-20614 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư Viet-Can   (VN) 

57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép, đồ đi chân; mũ nón, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2014-20615 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 1.15.5 
(591) Xanh lá, đỏ, đỏ sẫm, trắng. 
(731) CTY TNHH xuất nhập khẩu 

LYBOROM  (VN) 

153, thôn Đoàn Kết, xã Eakmút, huyện 
Eakar, tỉnh §aklak  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (tất cả không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, 

quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt , mứt quả.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2014-20616 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.4.3; 26.7.25; A1.1.12 
(731) Công ty TNHH sơn tĩnh điện 

Bình Nam  (VN) 

Lô II.4.2 khu công nghiệp Thuận Thành, 
xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: thanh nhôm định hình, vách nhôm dùng trong 
xây dựng, tấm ốp trần nhôm, cửa cuốn bằng nhôm, sắt, thép.  

 

 
(210) 4-2014-20617 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Quốc Lâm   (VN) 

Số 20 ngõ 521/31 đường Trương Định, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (không bao gồm bia); cocktail có cồn; đồ uống hoa quả 
có cồn; rượu bia đắng; tinh dầu alcolic (tinh dầu rượu).  

 

 
(210) 4-2014-20618 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Quốc Lâm  (VN) 

Số 20 ngõ 521/31 đường Trương Định, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (không bao gồm bia); cocktail có cồn; đồ uống hoa quả 
có cồn; rượu bia đắng; tinh dầu alcolic (tinh dầu rượu).  

 

 
(210) 4-2014-20619 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) PRO ACE INTERNATIONAL 

CORPORATION  (TW) 
1F, No.19, Lane 246, Wu Chuan 5th St., 
West Dist., Taichung, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi cho người leo núi; túi thể thao; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; 
ví đựng tiền; vali; túi du lịch.  

 

Nhóm 25: Mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); quần áo; quần áo thể dục; áo khoác ngoài; giày để 
chơi đá bóng; đinh đế giày đá bóng; giày đá bóng; đồ đi chân; găng tay (trang phục); mũ; 
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dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu; áo vét (trang phục); áo khoác choàng (trang 
phục); quần áo đan; áo choàng; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; váy; bít tất ngắn cổ; đế cho 
đồ đi chân; ủng thể thao; áo nịt len thể thao; giày thể thao; lưỡi trai che nắng; quần áo lót 
thấm mồ hôi; áo phông ngắn tay; lưỡi trai (để làm mũ); áo mưa; cổ tay áo (trang phục); 
quần áo thể thao; tất thể thao.  

 

Nhóm 28: Bóng cho trò chơi; xe đạp đặt cố định để tập luyện; gậy chơi gôn; trục lăn dùng 
cho xe đạp đặt cố định để tập luyện; găng tay dùng cho trò chơi; găng tay chơi gôn; túi 
đựng vật dụng đánh gôn có hoặc không có bánh xe; dây cước để câu cá; dây cước cho vợt; 
vợt; dây căng vợt; quả cầu lông; bàn để đánh bóng bàn; thiết bị ném bóng quần vợt; lưới 
quần vợt; vỏ bọc cho vợt; vỏ bọc cho vợt cầu lông; túi đựng vợt cầu lông; dụng cụ thể thao 
cho môn quần vợt; vợt cầu lông; bóng để chơi bóng bàn; vợt quần vợt; bóng quần vợt; túi 
(bao) được thiết kế chuyên dụng dùng để đựng dụng cụ thể thao; cán vợt; túi đựng dụng 
cụ chơi gôn.  

 

 
(210) 4-2014-21552 (220) 12.09.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

  

(531) A17.2.2; 26.1.2; 26.5.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thành 

Đạt   (VN) 

56 Quang Trung, thị trấn Vân Đình, ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vàng, bạc, đồ trang sức.  
 
 

(210) 4-2014-21790 (220) 16.09.2014 

 

  

(441) 27.10.2014 
(540) (531) 25.12.1; 7.1.5; A7.1.12; 26.4.3 

(591) Da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chiếu sáng 

Thăng Long  (VN) 

56 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí; máng đèn; vỏ đèn; chao đèn, chụp đèn. 
 

 
(210) 4-2014-21791 (220) 16.09.2014 

  (441) 27.10.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chế tạo Biến 

áp Hà Nội   (VN) 

Tổ 2, xóm Bến, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến áp điện lực. 
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PHẦN V 
 

ĐƠN YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 
 
 

 Phần này tiếp tục công bố thông tin chi tiết về các chỉ dẫn địa lý của Liên 
minh châu Âu đề xuất Việt Nam công nhận và bảo hộ trong khuôn khổ Hiệp định 
Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu sau khi Phụ lục của Công 
báo Sở hữu công nghiệp tháng 9/2014 (số 318) đã công bố thông tin về 134 chỉ dẫn 
địa lý nêu trên. Việc công bố được thực hiện dựa trên Thông báo số 7827/TB-
SHTT ngày 30/9/2014 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc công bố yêu cầu công nhận 
và bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Thương mại tự do 
giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. 

 

 

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TIROLER SPECK 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: HANDL TYROL GMBH 

Địa chỉ: 6551 Pians 
 Áo 

Tên: GASSER SPECK GMBH 

Địa chỉ: Außerweg 2a 
 6143 Navis 
 Áo 

Tên: MURR Albert 

Địa chỉ: 6580 St. Anton 31 
 Áo 

Tên: PFLUGER Hans 

Địa chỉ: 6335 Vorderthiersee 173 
 Áo 
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Tên: AGER Josef 

Địa chỉ: Am Steinerbach 20 
 6306 Soll 
 Áo 

Chỉ dẫn địa lý 

Tiroler Speck 

Sản phẩm 

Thịt xông khói 

Mô tả về sản phẩm 

Nguyên liệu chính cho Tiroler Speck PGI được lấy từ các bộ phận sau của 
lợn: 

- chân; 

- thắt lưng và đoạn cuối của cổ; 

- vai; 

- bụng; 

- cổ. 

Thịt Tiroler Speck được ướp muối nhẹ, trộn gia vị với một hỗn hợp đặc biệt 
phù hợp với khẩu vị địa phương, được lưu trữ trong các phòng đặc biệt tại 
nhiệt độ  từ 18 độ C tới 20 độ C và xông với khói thơm. 

Màu sắc bên ngoài có màu nâu khói, khi cắt thịt sẽ màu đỏ pha với một 
chút  màu trắng của lớp mỡ còn lại. Mùi thơm nhẹ nhàng với một chút khác 
biệt rõ ràng của khói.  

Hương vị cay, đặc trưng bởi hỗn hợp gia vị đặc biệt và nhất là quá trình 
xông khói, và chỉ hơi mặn. 

Tính chất hóa lý và vi sinh vật: 

- Nước: tỷ lệ protein tối đa 1,5 (dung sai 0,2); 

- Natri clorua tối đa 5%; 

- Natri nitrite tính như natri nitrit (NaNO2)  5 mg/100 g (50 mg/kg); 
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- Kali nitrat tính như natri nitrit (NaNO2) 25 mg/100 g (250 mg/kg); 

- Mesophilic tổng số đơn vị cộng sinh (bao gồm cả vi khuẩn axit lactic) 
CFU/g < 1x107. 

Bằng chứng về nguồn gốc 

Ở Tyrol thịt là một thực phẩm thiết yếu trong ẩm thực địa phương trong 
hàng trăm năm qua. 

Truyền thống lâu đời về thịt ở Tyrol đã được ghi chép lại. Một trong những 
điều này đã được đề cập bởi Nikolaus Graff và Hermann Holzmann trong cuốn 
sách của họ "Geschichte des Tiroler Metzgerhandwerkes" (Lịch sử nghệ thuật 
của thịt ở Tyrol) (Universitätsverlag Wagner 1982) đã xác lập giá cho một cân 
thịt mỡ, cùng với xúc xích lợn, vào ngày 23 tháng bảy năm 1573. Các phần 
khác của cuốn sách cung cấp thêm bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của 
thịt trong truyền thống ẩm thực của Tyrol. Ví dụ, có một điều tra về những 
miếng thịt lợn cỡ lớn được mua tại chợ và chế biến thành thịt miếng cho người 
dân. "Gần như cả con lợn đã được ướp muối, sau đó được xông khói và đã trở 
thành món ăn trong suốt cả năm dưới dạng thịt mỡ và thịt xông khói". 

Kỹ thuật sản xuất 

Các tiêu chuẩn sau đây phải được xem xét khi chế biến các miếng thịt: 

- Tất cả các miếng thịt được chế biến thành thịt Tiroler phải được cắt theo 
phương pháp truyền thống; 

- Thịt phải được ướp muối khô (một hỗn hợp của muối và gia vị phải được 
xát vào thịt đã khô) và sau đó xông khói; 

- Xông khói và quá trình sấy khô đồng thời được thực hiện với lượng khói 
tối đa và nhiệt độ phòng là 200C; 

- Quá trình xử lý bằng không khí để sản phẩm có thể để được lâu và quá 
trình hoàn thiện phải được thực hiện ở nhiệt độ phòng từ 10 đến 150C và độ ẩm 
từ 60% tới 80%. Cần phải đảm bảo là trong phòng có đủ không khí lưu thông; 

- Quá trình sấy khô và quá trình làm chín sản phẩm phải được tiến hành 
đồng bộ để ngăn chặn sự hình thành của lớp vỏ khô; 

- Các sản phẩm phải được giữ tránh khỏi ký sinh trùng và sinh vật có hại; 

- Các miếng thịt nói trên không được bơm thêm hoặc để lộn xộn; 

- Chất lượng được kiểm tra bằng thủ tục kiểm tra. 
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Mối liên hệ giữa điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm 

Qua nhiều thế hệ thì việc sản xuất thịt Tiroler đã trở thành một phương 
pháp truyền thống để chế biến thịt ở khu vực miền núi nông thôn rộng lớn của 
Tyrol, nơi không có khả năng giữ lạnh sản phẩm thịt tươi. Quá trình xông khói 
khô trong bầu không khí núi rừng trong sạch, một phần quan trọng của quá 
trình xông khói này, và quá trình xông khói tỉ mỉ sử dụng hỗn hợp gia vị đặc 
biệt và cây sồi và tro gỗ đã giúp cho thịt Tiroler có mùi vị rất đặc trưng. 

Công thức cho hỗn hợp gia vị và phương pháp sản xuất thịt Tiroler đã được 
truyền từ  những nông dân tới con cháu của họ. Truyền thống cha truyền con 
nối này đã phát triển và trở thành một kỹ năng kinh doanh phổ biến để thịt 
Tiroler tồn tại như ngày nay. 

Nhiều thế hệ đã gìn giữ nó với niềm tự hào về việc thịt sản xuất ở Tyrol 
luôn có giá trị dinh dưỡng cao, có thể để được lâu và được thưởng thức theo 
nhiều cách khác nhau. 

Khu vực địa lý 

Thịt Tiroler PGI chỉ có thể được sản xuất bởi các nhà sản xuất hoặc chế 
biến nông nghiệp được ủy quyền thương mại tại bang Tyrol của Áo. 

Các loài động vật cung cấp nguyên liệu chính phải đáp ứng các điều kiện 
về sản xuất quy định, trong đó có các chỉ tiêu chất lượng cho thịt tươi, hoặc các 
nguyên liệu chính. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Landeshauptmann von Tirol, 6020 Innsbruck, Landhaus 

Địa chỉ:  Bundesanstalt fur Lebensmitteluntershchung, Technikerstr 70, 
6020 Innsbruck 

 Áo 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Κουμανδαρία (COMMANDARIA) 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Cyprus Wine Products Council  

Địa chỉ:  86, Franklin Roosevelt Avenue (PETRA BUSINESS CENTER) 
 3011 LIMASSOL  
 Cộng hoà Síp 

Điện thoại: 00357 25892892 

Fax: 00357 25819305 

Email: extaff@wpc.org.cy 

Chỉ dẫn địa lý 

Κουμανδαρία (Commandaria) 

Sản phẩm 

Rượu vang 

Mô tả về sản phẩm 

Nguyên liệu thô 

Commandaria được làm từ hai loại nho đặc trưng của đảo Síp là 
“Xynisteri” và “Mavro” phơi khô  

Hàm lượng rượu 

Chứa ít nhất 10% cồn 

Khi chưa được tăng nồng độ thì độ cồn chưa đến 20% 

Sau khi được tăng nồng độ, tổng nồng độ cồn trên 22,5% 

Cảm quan   

Màu hổ phách  

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Những đặc trưng về khí hậu, thổ nhưỡng cùng với yếu tố con người và 
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truyền thống tinh tế được bảo tồn qua nhiều thế hệ đã gìn giữ những nét độc 
đáo cho loại rượu này. 

Chính những điều kiện đặc trưng về khí hậu và thổ nhưỡng đã mang đến 
cho vùng đất này một giống nho tuyệt vời, vì thế đem lại chất lượng độc đáo 
cho loại rượu này. 

Sự tổng hoà của những yếu tố trên đã quyết định nên sự độc nhất và chất 
lượng đảm bảo của rượu, từ đó ta có thể xác định được nguồn gốc của loại 
rượu Κουμανδαρία (Commandaria). 

Khu vực địa lý 

Thuộc lãnh thổ Cộng hòa Síp. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Wine Products Council 
 Petra Business Center 

Địa chỉ:  86, Franklin Roosevelt Avenue 
 3011 Limassol - Cộng hoà Síp 

 
 



 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 319 TẬP A (10/2014) 
 

 

1871 

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ LÜBECKER MARZIPAN 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Association for the protection of the indication of origin of 
Lübecker Marzipan 

Địa chỉ:  23560 Lübeck, Zeißstraße  3 – 5 
 Germany 

Chỉ dẫn địa lý 

Lübecker Marzipan 

Sản phẩm 

Kẹo ngọt 

Mô tả về sản phẩm 

Sản phẩm làm từ quả hạnh nhân ngọt trộn hương liệu. Sau đó, chế biến sản 
phẩm với đường và các chất phụ gia khác. Có các loại sản phẩm sau: Lübecker 
Marzipan: 70% bột hạnh nhân Marzipan, 30% đường, Lübecker Edelmarzipan: 
90% bột hạnh nhân Marzipan, 10% đường. 

Chứng nhận nguồn gốc 

Kẹo Lübecker Marzipan được sản xuất từ hơn một trăm năm trước ở một 
vùng xác định, truyền thống này vẫn tiếp diễn tới ngày nay. 

Kỹ thuật sản xuất 

Quả hạnh nhân thô được làm sạch, nạo ra sau đó trộn với đường và các loại 
phụ gia khác. Sản phẩm có thể giữ màu tự nhiên hoặc được tạo màu, có thể bọc 
sô-cô-la hoặc không. Ngoài ra có thể có thêm vị hoa quả, có nhân hoa quả, đậu 
phộng, nếu có sẽ được ghi trên nhãn sản phẩm. 

Mối liên hệ giữa xuất xứ và sản phẩm 

Nhờ bí quyết trồng trọt đặc biệt, người dân địa phương đã biến vùng đất 
này trở thành quê hương của loại hạnh nhân Marzipan hảo hạng kể từ thế kỉ 19.
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Khu vực địa lý 

Kẹo Lübecker Marzipan là sản phẩm truyền thống của các vùng ngoại ô 
thành phố Hansetic của Lübeck và một phần của vùng ngoại ô Stockelsdorf và 
Bad Schwartau. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Ministry of Agriculture, the Environment and Rural Areas of the 
Region Schleswig-Holstein 

Địa chỉ:  Mercatorstraße 3 
 24106 Kiel 
 Germany 

Điện thoại: 0431-988-309  

Email: Holger.krueger@mlur.landsh.de 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ SCHWARZWÄLDER SCHINKEN 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Schutzverband der schwarzwalder Schinkenhersteller 

Địa chỉ:  Kreishandwerkerschaft Schwarzwald-Baar 
 78048 Villingen-Schwenningen 
 Đức 

Điện thoại: 07721/51059 

Fax: 07721/1077 

Chỉ dẫn địa lý 

Schwarzwälder Schinken 

Sản phẩm 

Giăm bông 

Mô tả về sản phẩm 

"Schwarzwälder Schinken" là loại giăm bông rút xương xông khói được lấy 
từ đùi lợn (còn hoặc không còn móng), được sản xuất theo chu trình hong khô 
đặc biệt (ví dụ, không tiêm thẳng nước muối vào cơ), được nêm theo công thức 
đặc biệt của mỗi người chủ sản xuất, được xông khói lạnh lấy từ gỗ của cây 
linh sam tại Rừng Đen. Thành phẩm cuối bên ngoài có màu thẫm. Khi cắt ra, 
thịt có màu đỏ tươi với hương vị đặc trưng của khói. Vị đặc trưng của phần 
nạc, phần mỡ đã tạo nên sự tròn vị cho món ăn này với hương vị đậm đà và 
thơm ngon. Những lớp mỡ của "Schwarzwälder Schinken" bao giờ cũng có 
màu trắng, và trong trường hợp nếu có cắt một miếng "Schwarzwälder 
Schinken" ra mà bạn không thấy được bất kỳ lớp mỡ nào, điều đó có nghĩa là 
bạn vẫn chưa được thưởng thức thịt hun khói "Schwarzwälder Schinken" chính 
hiệu. 

Nguyên liệu (chỉ dành cho sản xuất) 

Phần thịt đùi được sử dụng làm "Schwarzwälder Schinken" luôn được lấy 
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từ những con lợn nuôi trong điều kiện tiêu chuẩn hàng đầu về thức ăn và chăn 
nuôi, nhằm đảm bảo cung cấp nguồn thịt chất lượng tiêu chuẩn đến tận những 
công đoạn chế biến cuối cùng. 

Chu trình sản xuất theo quy định được tiến hành tại các khu vực địa lý xác 
định 

Toàn bộ chu trình sản xuất, từ khâu kiểm nghiệm chất lượng của những đùi 
lợn chưa qua chế biến cho tới thành phầm cuối cùng, được tiến hành ngay tại 
những khu vực địa lý đã được xác định và nêu rõ. 

Mối liên hệ giữa điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm 

Nét đặc trưng của khu vực địa lý 

Rừng Đen có khí hậu vùng cao đặc trưng dễ chịu, là đặc biệt có lợi cho việc 
sinh trưởng của cây linh sam - loại cây cho gỗ được sử dụng trong quá trình 
xông khói để sản xuất "Schwarzwälder  Schinken". Thêm vào đó, rừng luôn 
nhận được sự tôn trọng và bảo vệ từ những người dân quanh vùng. 

Nét đặc trưng của sản phẩm 

"Schwarzwälder Schinken" có màu thẫm bên ngoài. Khi cắt ra, thịt có màu 
đỏ tươi với hương vị đặc trưng của khói. Vị đặc trưng của phần nạc, phần mỡ 
đã tạo nên sự tròn vị cho món ăn này với hương vị đậm đà và thơm ngon. 

Mối liên hệ giữa nguồn gốc địa lý với đặc trưng riêng biệt của sản phẩm 
(đối với tên gọi xuất xứ được bảo hộ) hoặc chất lượng đặc biệt, danh tiếng và 
các nét đặc trưng khác của sản phẩm (đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ) 

"Schwarzwälder Schinken" đã được sản xuất theo công thức gia truyền đặc 
biệt nhiều đời nay ở Rừng Đen. 

Hương vị đặc trưng của "Schwarzwälder Schinken" có được một phần nhờ 
vào việc sử dụng gỗ cây linh sam lấy từ Rừng Đen trong chu trình xông khói. 
Tại công đoạn sau đó, tại các phòng điều hòa thời tiết, "Schwarzwälder 
Schinken" đã được trực tiếp hấp thụ bầu không khí và điều kiện khí hậu lý 
tưởng ở khu vực này. Tất cả những yếu tố ấy đã tạo nên sự riêng biệt của giăm 
bông "Schwarzwälder Schinken" và đảm bảo cho sự trường tồn của loại sản 
phẩm chất lượng cao này. 

Trong những điều kiện thuận lợi đó, nghệ thuật xông khói đã phát triển và 
không ngừng hoàn thiện đến tận ngày nay. 

Khu vực địa lý 
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Rừng Đen: Rừng Đen nằm giữa khu B3, kéo dài từ Basel tới Karlsruhe ở 
phía Tây; nằm dọc theo sườn núi từ Pforzheim, trải dài qua B3 và Karlsruhe ở 
phía Bắc; từ Rhine tới Basel, xuyên qua Lörrach ở phía Nam và phía Đông bắt 
đầu từ Schöpfheim tới  Waldshut, bắc qua vùng Wutachtal, Donaueschingen, 
Schwenningen, Rottweil, Oberndorf/Sulz, Nagold và Calw to Pforzheim. 
Những vùng biên giới bị chia cắt kể trên đã được thống nhất lại vào đầu những 
năm 1970, trong công cuộc cải cách biên giới tại Baden-Württemberg. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 34 

Địa chỉ: 76247 Karlsruhe 
 Đức 

Điện thoại: 0721-92 63-713 

Fax: 0721-92 63-713 

Email: poststelle@rpk.bwl.de 
 andrea.stegili@rpk.bwl.de 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ MOSEL 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Bundesland Saarland 
 Ministerium für Umwelt und  
 Verbraucherschutz 

Địa chỉ: 18Keplerstraße 
 66117Saarbrücken 
 Deutschland/Đức 

Điện thoại: +49(0) 681 -501-00 

Fax: +49 (0) 681 -501- 4314 

Email: poststelle@umwelt.saarland.de 

Tên: Bundesland Rheinland-Pfalz 
 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
 Ernährung, Weinbau und Forsten 

Địa chỉ: 1 Kaiser-Friedrich-Str. 
 55116Mainz 
 Deutschland/Đức 

Điện thoại: +49 (0) 6131-16-0 

Fax: +49 (0) 6131-16-4646 

Email: poststelle@mulewf.rlp.de 

Chỉ dẫn địa lý 

Mosel 

Sản phẩm 

Rượu vang 

Mô tả về sản phẩm 
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Rượu vang, rượu vang sủi chất lượng, rượu vang bán sủi. 

Nguyên liệu 

Các giống nho chính: 

Auxerrois 

Bacchus  

WeißerElbling 

RoterElblingRegent 

Kerner 

WeißerBurgunder 

BlauerPortugieser 

Ruländer 

Dornfelder 

BlauerSpätburgunder 

MüllerThurgau 

WeißerRiesling 

Nồng độ cồn  

 Rượu vang  
(Qualitätswein) 

Rượu vang với các thuộc 
tính đặc biệt 

("Beerenauslese",  
"Trockenbeerenauslese" 

und "Eiswein") 
nồng độ cồn tối thiểu 

(% Vol.) 
7.0 5.5  

Chỉ tiêu cảm quan  

- Mosel trắng 

- Mosel đỏ 

- Mosel hồng 

Mối liên hệ với khu vực địa lý  

Khu vực sản xuất rượu vang Mosel với các nhánh sông Saar và Ruwer nằm 
ở một số khu vực địa lý tự nhiên. Trong các khu vực địa lý tự nhiên của 
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Thượng Mosel và thung lũng Trier mở rộng, sông Mosel nằm uốn khúc theo 
núi đá xốp mềm Mesozoi của Trier Embayment (đá sa thạch đốm, đá vôi và đá 
Keuper). Ngược lại, trong các khu vực địa lý tự nhiên ở trung Mosel và hạ 
Mosel, dòng sông uốn khúc theo thung lũng hình chữ V hẹp, cắt qua lớp đá 
Devon của vùng cao Rhine Slate.  

Trong khu vực sản xuất rượu Mosel chủ yếu là đá Devon. Trong thời kỳ 
Devon, trầm tích được tích tụ trong lưu vực biển. Ngày nay, trong các khu vực 
đá Devon, chúng tôi tìm thấy chủ yếu là cát thạch anh, đá thạch anh và đá 
phiến (sét). Lớp đá sa thạch đốm được sông và gió bồi đắp tạo thành vùng Trier 
Embayment với lớp nền là đá cát. Trong suốt giai đoạn tiếp theo - đá vôi với 
trầm tích vỏ sò và đá Keuper – lớp cát biển có chứa vôi đã hình thành trong 
khu vực Trier Embayment. Đá bao gồm đá Keuper và đá vôi chỉ được tìm thấy 
trong khu vực thượng Mosel. 

Các dữ liệu về khí tượng cho thấy, trong năm, nhiệt độ trung bình ban ngày 
là 9,70C, nhiệt độ trung bình trong mùa sản xuất rượu là 14,10C. Lượng mưa 
trung bình hàng năm là 760 mm, trong đó 60% mưa vào mùa trồng trọt. Những 
cây nho trung bình được tiếp xúc với 652 000Wh /m² ánh nắng mặt trời trực 
tiếp trong mùa trồng trọt. Cường độ ánh nắng mặt trời cao nhất đo được là trên 
các sườn dốc và rất dốc. 

Với quy mô nhỏ và những sườn dốc, các vườn nho ở đây ít sử dụng máy 
móc. Việc chăm sóc các vườn nho chủ yếu làm thủ công. Việc tăng cường dinh 
dưỡng cho vườn nho giúp ổn định về sản lượng. Điều này cũng có ảnh hưởng 
rất lớn đến chất lượng của vụ thu hoạch cũng như nồng  độ cồn tự nhiên tối 
thiểu, sự phát triển của mùi hương và cân bằng acid của các loại rượu vang. 
Yếu tố con người với truyền thống sản xuất rượu từ nhiều thế kỷ cũng ảnh 
hưởng đến rượu khu vực này.  

Khu vực địa lý 

Khu vực sản xuất rượu vang Mosel với các vườn nho nằm chủ yếu dọc theo 
sông Mosel và các nhánh sông Saar và Ruwer. Từ phía Tây Nam đến Đông 
Bắc phân chia thành các khu vực: Thượng Mosel (từ Perl đến Konz), thung 
lũng Trier mở rộng (từ Konz đếnSchweich), Trung Mosel (từ Schweich đến 
Moselkern) và vùng hạ thung lũng Mosel (từ Moselkern đến Koblenz).  

Dọc theo sông Mosel, Saar và Ruwer, các vùng sản xuất rượu vang nằm ở 
độ cao khoảng 65m đến 375m trên mực nước biển. Độ cao trung bình của các 
vườn nho là 180m so với mực nước biển. Các vườn nho quay chủ yếu (50%) 
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sang hướng Đông Nam - Nam – Tây Nam, các vườn trồng nho quay theo góc 
195°( Nam - Tây Nam).  

Việc sản xuất rượu vang chất lượng (Qualitätswein), rượu vang với các 
thuộc tính đặc biệt (Prädikatswein), rượu vang sủi chất lượng từ các khu vực 
được xác định (Sektb.A.) hoặc rượu vang bán sủi chất lượng 
(Qualitätsperlwein) với tên gọi 'Mosel' được bảo hộ phải diễn ra trong khu vực 
trồng nho được mô tả ở trên, khu vực trồng nho thuộc vùng đất hoặc khu vực 
lân cận.  

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

Địa chỉ: Burgenlandstr.7 
 55543 Bad Kreuznach 
 Deutschland/Germany 

Điện thoại: +49 (0) 6717 930 

Fax: +49 (0) 6717 93 11 99 

Email: info@lwk-rlp.de 

Tên: Landwirtschaftskammer für das Saarland 

Địa chỉ: Dillinger Straße 67 
 66822 Lebach 
 Deutschland/Germany 

Điện thoại: +49 (0) 6881 928 0 

Fax: +49 (0) 6881 9281 00 

Email: poststelle@lwk-saarland.de 

 
 



 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 319 TẬP A (10/2014) 
 

 

1880 

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ RHEINGAU 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Bundesland Hessen  
 Ministerium für Umwelt, Energie,  
 Landwirtschaft und Verbraucherschutz  

Địa chỉ: 80 Mainzer Str.  
 65189 Wiesbaden  
 Deutschland/Đức 

Điện thoại: +49 (0) 611 815 0  

Fax: +49 (0) 611 815 1941  

Email: poststelle@umwelt.hessen.de 

Chỉ dẫn địa lý 

Rheingau 

Sản phẩm 

Rượu vang 

Mô tả về sản phẩm 

Rượu vang, rượu vang sủi chất lượng, rượu vang bán sủi  

Nguyên liệu  

Các giống nho chủ yếu:  

Weißer Riesling  

Blauer Spätburgunder  

Weißer Burgunder  

Müller Thurgau  

Ruländer  
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Dornfelder  

Nồng độ cồn  

Nồng độ cồn tối thiểu: 4,5 %Vol.  

Chỉ tiêu cảm quan 

- Rheingau trắng  

- Rheingau đỏ 

- Rheingau hồng 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Khu vực sản xuất rượu vang kéo dài dọc theo Lower Main và sông Rhine. 
Ảnh hưởng tích cực của các thung lũng vùng Rhine là mùa gieo trồng bắt đầu 
sớm. Bởi vì các sườn núi và sườn dốc chủ yếu quay về phía Nam đến Tây Nam 
nên hấp thụ được nhiều nhiệt. Sự khác biệt lớn giữa nhiệt độ ban ngày và ban 
đêm trong giai đoạn nho chín khiến cho giai đoạn này kéo dài thêm và có tác 
động tích cực trong việc phát triển mùi thơm của nho. Ảnh hưởng của địa hình, 
địa chất và kinh nghiệm trồng nho khiến cho sản phẩm ở đây trở thành đặc 
trưng của khu vực. 

Điểm đặc biệt của vùng Rheingau là hầu hết các doanh nghiệp sản xuất 
rượu ở đây kinh doanh theo mô hình gia đình, tự tiếp thị sản phẩm của mình. 
Những doanh nghiệp không kinh doanh thì tham gia vào hợp tác xã những 
người trồng nho. Tổ chức này có quy mô rất nhỏ và trồng nho ở các dốc sườn, 
hạn chế việc sử dụng các kỹ thuật máy móc trong các vườn nho. Việc chăm sóc 
vườn nho như vậy có tác động tốt đến chất lượng và ổn định về sản lượng, đáp 
ứng yêu cầu áp dụng trong tất cả các trường hợp. Chăm sóc nho theo cách này 
cũng có ảnh hưởng tích cực đối với các loại rượu vang: trọng lượng, phát triển 
mùi hương và vị chua hòa quyện. Mùa nho sinh trưởng và chín kéo dài cùng 
với địa hình đặc biệt của khu vực trồng nho, các điều kiện khí hậu và các thành 
phần đặc trưng của đất tạo nên đặc tính nổi trội của các loại rượu vang mang 
chỉ dẫn địa lý ‘Rheingau’. Những yếu tố này khiến cho các giống nho ở đây có 
mùi hương và mùi vị đặc trưng, trong một số trường hợp rượu vang được sản 
xuất ra có hàm lượng khoáng cao. Yếu tố con người với truyền thống sản xuất 
từ nhiều thế kỷ cũng ảnh hưởng đến rượu khu vực này.  

Khu vực địa lý 

Xét dưới góc độ địa lý tự nhiên, Rheingau là một phần của vùng đất thấp 
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Rhine-Main. Rheingau nằm ở phía Đông, thuộc "cánh tả" của sông Rhine, chủ 
yếu ở phía Tây sông Rhine gần Wiesbaden, và trải dài dọc theo một dải hẹp 
như hình những ngọn đồi uốn lượn từ đỉnh cao của dãy núi chính thuộc vùng 
đất cao Taunus xuống sông Rhine, tại đây nó chuyển sang hướng Bắc, kéo dài 
30 km rồi chảy về phía Tây cho đến khi gặp Binger Loch. Địa hình chủ yếu ở 
Rheingau là các sườn dốc quay mặt sang hướng Nam. Tuy nhiên, Rheingau 
cũng bao gồm cả các vườn nho nằm ở rạch dốc sông Rhine đến các sườn núi 
chính của vùng đất cao Taunus kéo dài từ Binger Loch đến Lorch / 
Lorchhausen, kể cả các vườn nho của Wiesbaden, thủ phủ “Land”, và trên bờ 
phía Bắc của Main nằm giữa Flörsheim và Hochheim đến Frankfurt am Main 
và Felsberg.  

Việc sản xuất rượu vang chất lượng từ các khu vực được xác định 
(Qualitätswein b.A), rượu vang sủi chất lượng từ các khu vực được xác định 
(Sektb.A) hoặc rượu vang bán sủi chất lượng (Qualitätsperlwein) với chỉ dẫn 
địa lý được bảo hộ 'Rheingau' phải diễn ra trong khu vực sản xuất rượu được 
xác định ở trên, khu vực sản xuất rượu Land of Hessen hoặc khu vực sản xuất 
rượu cạnh “Land”. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Regierungspräsidium Darmstadt  
 Dezernat Weinbau  

Địa chỉ: 19 Wallufer Str.  
 65.343 Eltville am Rhein  
 Deutschland/Germany  

Điện thoại: +49 (0) 6123 9058 0  

Fax: +49 (0) 61 23 51 9058  

Email: pruefstelle-wein@rpda.hessen.de  

Website: www.rp-Darmstadt.hessen.de  

Tên: Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL)  
 -Weinkontrolle-  

Địa chỉ: 6 Clarusstraße  
 65203 Wiesbaden  
 Deutschland/Germany  

Điện thoại: +49 (0) 61176080  
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Fax: +49 (0) 61171351  

Email: poststelle@lhl.hessen.de  

Website: www.lhl.hessen.de 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ RHEINHESSEN 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau 
und Forsten  

Địa chỉ: 1 Kaiser-Friedrich-Str.  
 55.116 Mainz  
 Deutschland/Đức  

Điện thoại: +49 (0) 6131 - 16-0  

Fax: +49 (0) 6131 - 16-4646  

Email: poststelle@mulewf.rlp.de 

Chỉ dẫn địa lý 

Rheinhessen 

Sản phẩm 

Rượu vang 

Mô tả về sản phẩm 

Rượu vang, rượu vang sủi chất lượng, rượu vang bán sủi. 

Nguyên liệu  

Các giống nho chính:  

Bacchus  

Chardonnay  

Dornfelder  

Grauer Burgunder  

Huxelrebe  

Kerner  
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Müller Thurgau  

Blauer Portugieser  

Regent  

Weißer Riesling  

Scheurebe  

Grüner Silvaner  

Blauer Spätburgunder  

Weißer Burgunder 

Nồng độ cồn 

 
 

Rượu vang chất lượng 
(Qualitätswein) 

Rượu vang với các thuộc 
tính đặc biệt 

("Beerenauslese",  
"Trockenbeerenauslese" 

und "Eiswein") 
Nồng độ cồn tối 

thiểu 
(% Vol.) 

7.0 5.5  
 

 
Chỉ tiêu cảm quan 

- Rheinhessen trắng  

- Rheinhessen đỏ  

- Rheinhessen hồng  

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Khu vực sản xuất rượu vang Rheinhessen bao gồm chủ yếu là trầm tích từ 
kỷ nguyên địa chất thứ ba và thứ tư, trên nền lớp đá đỏ. Những lớp đá đỏ xuất 
hiện trên bề mặt của trái đất chỉ ở vùng cực Tây và gần Nierstein (Nierstein 
Uplift). Hầu hết khu vực này bao gồm các loại đá ở kỷ nguyên địa chất thứ ba 
được bao phủ bởi lớp trầm tích ở kỷ nguyên địa chất thứ 4 (mùn hoàng thổ, đất 
sông, trầm tích sông, trầm tích dốc tụ). Đá quartzites và đá phiến sét Devon có 
ở phía Tây Bắc của khu vực sản xuất rượu Rheinhessen gần Bingen. 

Nhiệt độ trung bình hàng năm là khoảng 9,9°C. Nhiệt độ trung bình trong 
mùa sản xuất rượu là 14,6°C. Lượng mưa trung bình hàng năm là khoảng 550 
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mm. Trong mùa trồng trọt, lượng mưa trung bình hàng năm là 65% (355 mm). 
Lượng ánh nắng mặt trời trực tiếp trong mùa trồng trọt  mà những cây nho ở 
Rheinhessentiếp xúc trung bình khoảng 650 000 Wh / m².  

Các vùng sản xuất rượu hoạt động trên một vành đai liên kết rộng lớn, vì 
vậy có sử dụng cả máy móc và canh tác truyền thống. Yếu tố con người với 
truyền thống sản xuất rượu từ nhiều thế kỷ cũng ảnh hưởng đến rượu khu vực 
này. 

Khu vực địa lý 

Khu vực sản xuất rượu là toàn bộ khu vực địa lý Rheinhessen, bao gồm các 
cao nguyên và đồi núi Rheinhessen và lưu vực sông Mainz. Cảnh quan 
Rheinhessen đặc trưng bởi các cao nguyên đá vôi cắt ngang bởi những vùng 
trũng rộng lớn với những ngọn đồi thoai thoải và vùng đồng bằng. Cây nho 
trồng tập trung trên các sườn đồi, với độ dốc trung bình khoảng 7%. Các khu 
vực sản xuất rượu nằm chủ yếu ở khu vực xung quanh Nierstein và Bingen. 
Trung bình, cây nho phát triển ở độ cao 175 mét so với mực nước biển. Hướng 
của các vườn nho chủ yếu là từ phía Đông Nam sang Tây Nam.  

Việc sản xuất rượu vang chất lượng (Qualitätswein), rượu vang với các 
thuộc tính đặc biệt (Prädikatswein), rượu vang sủi chất lượng từ các khu vực 
được xác định (Sebkb.A) hoặc rượu vang bán sủi chất lượng 
(Qualitätsperlwein) với tên gọi 'Rheinhessen' được bảo hộ phải diễn ra trong 
khu vực trồng nho được mô tả ở trên, khu vực trồng nho thuộc vùng đất 
“Land” ở Rheinland-Pfalz hoặc khu vực trồng nho cạnh “Land”.  

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz  

Địa chỉ: Burgenlandstr. 7  
 55.543 Bad Kreuznach  
 Deutschland/Đức  

Điện thoại: +49 (0) 671 7 93 0  

Fax: +49 (0) 671 7 93 11 99  

Email: info@lwk-rlp.de 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ DANABLU 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Danish producers association of Danablu and other special cheeses

Địa chỉ:  Sonnesgade 11, 8000 Ârhus 
 Đan Mạch 

Chỉ dẫn địa lý 

Danablu 

Sản phẩm 

Pho mát 

Mô tả về sản phẩm 

Pho mát gân xanh, béo hoặc rất béo, hơi cứng đến mềm, được ủ chín với 
mốc xanh, sản xuất từ sữa bò Đan Mạch. 

Thành phần 

Danablu 50+:  Chất béo tối thiểu ở dạng chất khô: 50%, chất khô tối thiểu: 
52%. 

Danablu 60+:  Chất béo tối thiểu ở dạng chất khô: 60%, chất khô tối thiểu: 
56%. 

Hình dạng và khối lượng (pho mát nguyên) 

- Dạng bánh trụ mỏng, đường kính khoảng 20 cm, nặng khoảng 3 kg. 

- Hình chữ nhật, dài khoảng 30 cm, rộng khoảng 12 cm, nặng khoảng 4 kg. 

Bề mặt 

Màu trắng đến vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt. Không có vết bẩn hay khối 
mốc nào nhìn thấy được. Có thể hơi lõm ở giữa. Những lỗ trống có thể quan sát 
được. Bề mặt không được phủ bằng paraffin hay nhũ tương dẻo. 

Cùi pho mát 
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Không có cùi pho mát nhưng lớp bao phủ ngoài cùng chắc và hơi cứng. 
Những lỗ trống do đục lỗ có thể quan sát được. Bề mặt và các cạnh của pho 
mát phải nguyên vẹn, phẳng và đều. 

Màu sắc 

Màu trắng đến vàng nhạt, không xám, không được lên mốc nhiều, có những 
vân gân xanh lục – xanh lá của nấm mốc trong những lỗ trống hoặc vết  nứt. 
Gân có thể giảm dần ở mép pho mát. Sự khoét lỗ không được tạo ra những vết 
bẩn và khối mốc ngoại lai. 

Cấu trúc 

Những khe hở và vết rạn vật lý (khe hở khối) được phân bố đồng đều. Khối 
có thể đặc hơn ở phía rìa khối pho mát. Không có lỗ trống nào tạo thành do lên 
men. 

Bề mặt 

Không căng nhưng không dễ vỡ vụn, nói chung mềm, cắt được và phết 
được, cứng và giòn hơn một chút về phía rìa của pho mát. 

Mùi và vị 

Hương vị nguyên chất và hơi hăng chịu ảnh hưởng nhiều của sự phát triển 
thuần túy của mốc xanh. Vị có thể đắng và hơi mặn và chát, và hơi đắng nhẹ. 

Ủ chín 

Tối thiểu 5 tuần. 

Nguyên liệu thô (chỉ dùng cho sản phẩm chế biến) 

Danablu chỉ được làm chỉ từ sữa của khu vực địa lý được xác định. 

Thức ăn gia súc (chỉ dành cho sản phẩm nguồn gốc động vật) 

Không có yêu cầu cụ thể nào về chất lượng hay nguồn gốc thức ăn gia súc. 

Các bước sản xuất cụ thể phải được tiến hành trong khu vực địa lý được xác 
định 

Tất cả các giai đoạn sản xuất phải được diễn ra chỉ ở khu vực địa lý xác 
định. 

Những quy định cụ thể với việc cắt, nghiền, đóng gói 

Không có yêu cầu cụ thể nào về việc cắt, nghiền, đóng gói. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 
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Nét riêng biệt của khu vực địa lý 

Danablu chỉ được chế biến từ sữa bò Đan Mạch, theo đúng định nghĩa 
chính xác về khu vực địa lý. 

Yếu tố quan trọng trong sản xuất Danablu là bí quyết và kinh nghiệm 
truyền thống do những người sản xuất pho mát Đan Mạch sở hữu. Những kỹ 
năng duy nhất này đảm bảo rằng Danablu được sản xuất sẽ tiếp tục phát huy 
những chất lượng truyền thống. 

Nét riêng biệt của sản phẩm 

Danablu là pho mát gân xanh béo hoặc rất béo, từ hơi cứng đến mềm, được 
làm chín, sử dụng mốc xanh và sản xuất từ sữa bò Đan Mạch. Sữa được đồng 
hóa và gia nhiệt/thanh trùng, tạo cho pho mát mùi hắc hơi cay, cấu trúc pho 
mát hơi dễ vỡ vụn và dễ cắt. Danablu có mùi hương mạnh so với những loại 
pho mát gân xanh khác. Lớp vỏ màu trắng và không có mốc hay vi sinh vật nào 
phát hiện được bằng mắt thường. 

Mối liên kết giữa khu vực địa lý và chất lượng hay đặc tính của sản phẩm 
(đối với tên gọi xuất xứ được bảo hộ) hay chất lượng đặc thù, danh tiếng hay 
các đặc tính khác của sản phẩm (đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ) 

Tại bên trong cũng như ngoài Liên minh châu Âu, Danablu được biết đến 
như một đặc sản của Đan Mạch từ những nguyên liệu thô của đất nước này. 
Danh tiếng này có được thông qua những sáng kiến lập pháp và nỗ lực chất 
lượng của những nhà sản xuất trong suốt 60 năm, đảm bảo sự lưu giữ những 
đặc tính truyền thống và đặc thù của sản phẩm. 

Trong Thế chiến Thế giới thứ hai, một trường đại học của Mỹ đã cấp bằng 
sáng chế đồng hóa sữa làm pho mát và đã thử nghiệm đầu tư sản xuất pho mát 
Đan Mạch sử dụng sữa đã đồng hóa. Nhưng họ đã thất bại vì chứng minh được 
rằng phương pháp này đã được Marius Boel áp dụng 20 năm trước đó tại Đan 
Mạch. Pho mát dường như đã xâm chiếm tâm trí của ông khi còn là một đứa 
trẻ, khi ông đã sớm tiến hành một số thí nghiệm với những mẻ cấy vi khuẩn 
gân xanh tại nhà trong nông trại gia đình ông tại Salling, nơi sản xuất bơ và 
pho mát. Ông đã để ý thấy rằng đôi khi pho mát bị lên mốc và ông đã nếm thử. 
Ông đã nói rằng, ông đã phát hiện ra pho mát “có vị hơi hăng, đặc biệt”. Do đó 
ông lấy một chút nấm mốc từ pho mát và cấy lên trên bánh mỳ. Sau đó, ông 
sấy và nghiền bánh mỳ này và thêm bột nghiền này vào sữa đông tươi. Thí 
nghiệm này đã tạo nền tảng hình thành pho mát Danablu. 

Năm 1927, Marius Boel đã thí nghiệm sản xuất phomat sử dụng sữa đồng 
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hóa mà ông lấy từ một nơi sản xuất tại Odense. Ông lấy cảm hứng từ kem cà 
phê với 9% chất béo, nhờ đồng hóa mà có sự đồng đều và mịn như kem mặc dù 
hàm lượng chất béo tương đối thấp. Thí nghiệm này đã dẫn đến sự cải thiện 
đáng kể chất lượng pho mát, sản phẩm đã trở nên ngậy hơn, có vị hăng hơn, trở 
nên trắng hơn và nâng cao khả năng hấp thụ của sản phẩm. Sau đó, việc đồng 
hóa chất béo pho mát tại các nơi sản xuất pho mát dạng này đã trở nên phổ biến 
một cách nhanh chóng. Cũng tương tự như vậy, vào những năm 1930, cách sản 
xuất này cũng đã được tiến hành với sữa thanh trùng tại những nơi sản xuất 
pho mát tại Đan Mạch. 

Có nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến sự tăng đáng kể nhu cầu đối với sản 
phẩm pho mát gân xanh Đan Mạch vào những năm 1930, và số lượng các nhà 
sản xuất pho mát đã tăng lên. Để duy trì chất lượng, những người sản xuất bắt 
đầu đàm phán với Lãnh đạo Cục Thanh tra Đan Mạch, Thanh tra trưởng Lohse, 
với mục đích tiến hành thanh tra thường xuyên đối với pho mát được sản xuất 
với mục đích xuất khẩu. Những đàm phán này đi đến kết luận về quyết định lập 
ra hiệp hội những nhà sản xuất để thảo luận về những chi tiết của hệ thống 
thanh tra. Do đó một cuộc họp đã diễn ra vào ngày 23 tháng 6 năm 1934. Cuộc 
họp đã quyết định thành lập một hiệp hội những nhà sản xuất. 

Cùng ngày hiệp hội được thành lập, Thanh tra trưởng Lohse đã quyết định 
sẽ thu mẫu pho mát để tiến hành kiểm tra lần đầu tiên tại Odense vào ngày 16 
tháng 7 năm 1934. Sau ba lần tiến hành kiểm tra, những tiêu chí đánh giá đã 
được đưa ra cho lớp vỏ ngoài, cấu trúc, màu, mùi và vị, cũng như đánh giá tổng 
thể sự phù hợp của pho mát đối với xuất khẩu. Vào tháng 9 năm 1934 hiệp hội 
đã đàm phán với Bộ Nông nghiệp và Cục Thanh tra Đan Mạch để đưa ra những 
quy định về đặc tính pho mát và những quy định đối với việc phê chuẩn những 
nhà sản xuất pho mát để xuất khẩu. Những đàm phán đã được cụ thể hóa bằng 
việc Bộ Nông nghiệp đã ban hành "regulativ for bedømmelser af ost af 
Roqueforttypen ved Statens Ostebedømmelser" (Quy định về đánh giá pho mát 
Roquefort trong  đánh giá pho mát quốc gia). Quy định này đã có hiệu lực từ 
ngày 1 tháng 1 năm 1936. 

Vào năm 1952 tên của pho mát, Danablu, đã chính thức được thiết lập 
trong Nghị định số 80 của Bộ Nông nghiệp ngày 13 tháng 3 năm 1952 với cái 
tên pho mát Đan Mạch. Đạo luật số 214 về sản xuất, kinh doanh… pho mát 
được ban hành ngày 16 tháng 6 năm 1958. Đạo luật này đã đưa ra những 
hướng dẫn về sản xuất và kiểm soát. Việc ban hành luật sau đó đã được bổ 
sung bởi các nghị định được ban hành vào các năm 1963 và 1969 định rõ 
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những đặc tính của pho mát. 

Khu vực địa lý 

Đan Mạch 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Eurofins Steins Laboratorium A/S  

Địa chỉ: Hjaltesvej 8, 7500 Holstebro 
 Đan Mạch 

Điện thoại:  7660 4000 

Fax:  7660 4066 

Email: info@steins.dk  
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ JAMÓN DE HUELVA 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Manufacturers and stockfarmers in the Sierra de Huelva 

Địa chỉ:  Barriada San Miguel 2 Jabugo, Huelva provincia, España 
 Spain 

Chỉ dẫn địa lý 

Jamón de Huelva 

Sản phẩm 

Giăm bông 

Mô tả về sản phẩm 

Giăm bông và giăm bông thái lát có dạng tảng dài và được trình bày đẹp 
mắt. Mỗi miếng giăm-bông nặng ít nhất 4,5kg và mỗi miếng giăm bông thái lát 
nặng ít nhất 3,5kg. Màu đặc trưng là màu hồng hoặc tím đỏ nhạt và bề mặt lát 
thịt bóng, nhìn rõ các biểu bì mô mỡ và mô cơ. Thịt có vị ngọt nhẹ, hơi mặn và 
có mùi đặc trưng. 

Chứng minh nguồn gốc 

Nguyên liệu chế biến giăm-bông và giăm bông thái lát do các trang trại ở 
các vùng kể trên cung cấp, các trang trại này đã đăng kí với Hội đồng quản lý. 
Hội đồng này thực hiện hoạt động giám sát các khâu sản xuất nguyên liệu thô, 
quá trình chăn nuôi, giết mổ và chế biến gia súc. Sản phẩm được bán trên thị 
trường đều có chứng nhận và đảm bảo từ Hội đồng quản lý. 

Phương pháp chế biến 

Heo được chăn nuôi thuộc chủng Iberian hoặc heo phối giống giữa hai 
chủng Duroc và Jersey theo tỉ lệ 75%-25%. Mỗi cân giò heo được ướp muối 
trong một ngày, sau đó được rửa sạch, định hình, kéo dài và hoàn thiện. Sau 
khi ướp muối, thịt heo được bảo quản trong vòng 60 ngày ở nhiệt độ từ 3-7 ˚C 
và ở độ ẩm từ 70% đến 90%, sau đó được sấy khô. Tất cả các công đoạn này 
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diễn ra trong 6 tháng. Cuối cùng, giăm-bông và giăm bông thái lát được bảo 
quản trong hầm trong tối đa 16 tháng tùy vào trọng lượng. 

Mối liên hệ giữa nơi chế biến và sản phẩm 

Khu vực Đông Nam Tây Ban Nha có nhiều cây sồi, cây nứa và cây mật sồi, 
là nơi cư trú của chủng heo Iberian, cung cấp quả sồi, cỏ và rễ cây là loại thức 
ăn ưa thích của chúng. Vùng chế biến sản phẩm có khí hậu đặc trưng với gió 
khô, nhiệt độ thấp và ở độ cao 800 mét so với mực nước biển. Những điều kiện 
này tạo thuận lợi cho quá trình chế biến ra sản phẩm. 

Khu vực địa lý 

Sản phẩm được sản xuất ở Cộng đồng Tự trị Andalusia và Extremadura, 
được chế biến ở phía bắc tỉnh Huelva. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Consejo Regulador de la denominación de origen “Jamón de 
Huelva” 

Địa chỉ:  C/ C/Plus Ultra No 41, E-20001 Huelva 
 Spain 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ JIJONA 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Jijona” y 
“Alicante” 

Địa chỉ:  Pol. Ind. El Espartal III, 
 C/Foia de Martí, 
 03100 Xixona, 
 Alicante, 
 Spain 

Chỉ dẫn địa lý 

Jijona 

Sản phẩm 

Kẹo nuga 

Mô tả về sản phẩm 

Sản phẩm là hỗn hợp giữa hạnh nhân, mật ong nguyên chất, đường, lòng 
trắng trứng và bánh quế theo tỷ lệ quy định, gồm hai loại “Supreme” và 
“Extra”. 

Nguyên liệu thô 

Nguyên liệu chính của sản phẩm bao gồm: hạnh nhân, mật ong nguyên 
chất, đường, lòng trắng trứng và bánh quế. Những nguyên liệu này có nguồn 
gốc từ Alicante, Castellon và Valencia. 

Kỹ thuật sản xuất 

Rang hạnh nhân. Đun nóng hỗn hợp đường và mật ong nguyên chất trong 
máy trộn trong ít nhất 30 phút cho tới khi đạt yêu cầu rồi để nguội bằng cách 
trải đều hỗn hợp lên mặt phẳng. Ngay khi hỗn hợp đã nguội hẳn, nghiền và tinh 
chế cho đến khi trở thành chất lỏng, sau đó đổ vào thùng có chứa hạnh nhân đã 
được rang kỹ, bóc vỏ và cắt nhỏ. Đem đun hỗn hợp này trong tối thiểu 150 
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phút, cho đến khi đạt đến độ đặc và độ sôi mong muốn. 

Sản phẩm được tạo hình bằng cách cắt hỗn hợp trên khi còn ấm bằng máy 
hoặc bằng tay rồi phủ một lớp bánh quế trước khi sản phẩm được đưa vào đóng 
gói. 

Các công đoạn sản xuất và đóng gói được thực hiện tại khu đô thị của 
Jijona. 

Đặc thù của sản phẩm 

Mật ong nguyên chất: tối thiểu 10% 

Hạnh nhân sạch và có lợi cho sức khỏe thuộc các giống: Valenciana, 
Mallorca, Mollar, Marcona và Planeta: hàm lượng tối thiểu 52% 

Phân loại sản phẩm: 

- “Thượng hạng” (“Supreme”): hàm lượng mật ong nguyên chất tối thiểu 
10%, hàm lượng hạnh nhân tối thiểu 64% 

- “Đặc biệt” (“Extra”): hàm lượng mật ong nguyên chất tối thiểu 10%, hàm 
lượng hạnh nhân tối thiểu 50% 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Lịch sử 

Kẹo nuga đã được sản xuất tại Jijona trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, nhiều ý 
kiến cho rằng không phải người dân Jijona đã sáng tạo ra kẹo nuga mà là người 
Ả Rập hoặc Do Thái, những người đã đưa mật ong và trái cây khô vào việc chế 
biến các món ăn hàng ngày. 

Về mặt lịch sử, người dân Jijona đã trồng những cánh đồng hạnh nhân và 
nuôi ong trên những ngọn núi gần nhà, nơi có nhiều cây hương thảo, hoa oải 
hương và xạ hương. Họ đã sử dụng những sản phẩm thu được từ công việc 
nuôi trồng của mình. 

Những tài liệu liên quan đến việc sản xuất kẹo nuga ở Jijona từ năm 1531 
ghi lại rằng đầu bếp của Vua Felipe II (1526-1598) đã giới thiệu kẹo nuga 
trong một buổi chầu thiết triều. Tuy nhiên, cho đến lúc đó thì kẹo nuga đã trở 
thành một món ăn truyền thống, do đó, kẹo nuga phải ra đời trước đó một thời 
gian dài. Do đó, chúng ta có thể tìm thấy thông tin về kẹo nuga trong những tài 
liệu từ năm 1484 của thành phố Valencia (tiếp giáp Jijona). 

Trong suốt thế kỷ XVII, kẹo nuga được làm tại Jijona  đã có đường và lòng 
trắng trứng. Sự phát triển của các công cụ làm việc và sự kết hợp của quá trình 
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đun sôi trong quá trình sản xuất đã giúp phát hiện ra rằng nghiền và nấu kẹo 
cùng một lúc là bí quyết để có được một sản phẩm  kẹo tinh  luyện và mịn hơn. 

Năm 1610, trong tác phẩm “Historia de la insigne y coronada ciudad de 
Valencia” của mình, nhà sử học Gaspar Escolano nhấn mạnh rằng, kẹo nuga 
được coi là một món quà tặng dâng cho vua chúa. 

Kẹo nuga sản xuất tại thị trấn này được gọi là “Jijona” trong thế kỷ 17 - thế 
kỷ đánh dấu sự phát triển thương mại của sản phẩm này. Ngày nay, từ điển 
Real Academia de la Lengua Española định nghĩa “Jijona” là dạng “kẹo nuga 
mềm được sản xuất tại Jijona, thị trấn của Alicante, Tây Ban Nha”. 

Nhiều tiểu thuyết, kịch và tác phẩm khoa học đã chỉ ra rằng kẹo nuga đã 
tạo được tiếng vang lớn trong suốt thế kỷ 18 và được các vị vua và hoàng hậu 
đặc biệt yêu thích. 

Từ nửa cuối thế kỷ XIX việc sản xuất công nghiệp của kẹo nuga được bắt 
đầu. Việc sản xuất kẹo nuga bằng máy giúp có được những sản phẩm chất 
lượng tốt hơn . 

Đến cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX , nhiều gia đình từ Jijona bán kẹo 
nuga làm tại Jijona trên khắp lãnh thổ Tây Ban Nha. Cũng trong thời gian này 
kẹo nuga bắt đầu được xuất khẩu sang Mỹ và phía bắc của châu Phi. 

Khía cạnh xã hội 

Cho đến thế kỷ 18, nền kinh tế của Jijona chủ yếu dựa vào nông nghiệp và 
chăn nuôi gia súc, gia cầm. Do điều kiện về nhiệt độ và loại đất đặc trưng, ngũ 
cốc, hạnh nhân và mật ong là những sản phẩm quan trong hàng đầu của khu 
vực này (ngoài ra còn có rất nhiều cây hương thảo, hoa oải hương và xạ 
hương). 

Do nhu cầu về kẹo nuga tăng lên, cây hạnh nhân được trồng thay thế cho 
những cánh đồng ngũ cốc. Vào thế kỷ 19, những nhà máy cũng như các thương 
hiệu sản xuất kẹo nuga đã xuất hiện, thu hút rất nhiều người dân ở khu vực 
nông thôn đổ về Jijona làm việc. 

Ở Tây Ban Nha, do kẹo nuga là một mặt hàng truyền thống trong dịp Giáng 
sinh nên việc sản xuất kẹo nuga cũng có thời vụ. Chính vì vậy, để đảm bảo 
hoạt động công nghiệp trong cả năm, nhiều công ty từ Jijona bắt đầu sản xuất 
kem vào mùa hè và kẹo nuga vào mùa đông. 

Từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, nhiều người dân Jijona đã đi khắp Tây Ban 
Nha và các nước châu Mỹ như Cuba để bán kẹo nuga. Từ nửa sau thế kỷ 20, 
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nền công nghiệp thực phẩm của Jijona (sản xuất kem và kẹo nuga) đã thay thế 
nông nghiệp, trở thành hoạt động kinh tế quan trọng nhất của khu vực này. 

Kẹo nuga của Jijona được xuất khẩu đi rất nhiều nước, đặc biệt là các nước 
Nam Mỹ. Trên thực tế, tại những nước Nam Mỹ như Argentina, Venezuela, 
Uruguay, Chile, Puerto Rico hoặc Cuba, do nền công nghiệp sản xuất kẹo nuga 
Jijona, sản phẩm này phổ biến đến mức để phân biệt các loại kẹo nuga khác 
nhau, người ta sử dụng “Jijona” và “Alicante”.  

Hiện nay, sản lượng kẹo nuga sản xuất tại Jijona chiếm đến 60% tổng sản 
lượng kẹo nuga của Tây Ban Nha. 

Khu vực địa lý 

Jijona là chỉ dẫn địa lý được bảo hộ (PGI) được sản xuất và đóng gói tại 
khu đô thị của Jijona, tỉnh Alicante, Tây Ban Nha. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Pesca.- 
Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Agua. 

Địa chỉ:  C/Castán Tobeñas, 77 Ciudad Administrativa 9 de octubre 
Edificio B4 46018 Valencia, Spain 

Điện thoại: 961247277 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ QUESO MANCHEGO 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso 
Manchego 

Địa chỉ: Avenida Del Vino  
 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), Tây Ban Nha 

Chỉ dẫn địa lý 

Queso Manchego 

Sản phẩm 

Pho mát 

Mô tả về sản phẩm 

Pho mát được chế biến từ sữa cừu (cừu giống Manchega), thời gian ủ tối 
thiểu là 30 ngày đối với các loại pho mát nặng 1,5 kg và từ 60 ngày tới tối đa 
hai năm đối với các loại pho mát có trọng lượng lớn hơn.  

Queso Manchego có thể được làm từ sữa tiệt trùng Pasteur hoặc sữa tươi. 
Đối với loại này, nhãn mác sản phẩm phải mang cụm từ "Artesano".  

Queso Manchege là một loại pho mát béo với các tính chất vật lý sau đây: 

- hình dáng: hình trụ với các mặt mịn; 

- chiều cao tối đa: 12 cm; 

- đường kính tối đa: 22 cm;  

- tỷ lệ đường kính/chiều cao: từ 1,5 tới 2,2;  

- trọng lượng tối thiểu: 0,4 kg; 

- trọng lượng tối đa: 4,0 kg. 

Các tính chất lý hóa của pho mát là: 

- độ pH: từ 4,8 tới 5,8; 
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- hàm lượng chất khô: tối thiểu 55%; 

- hàm lượng chất béo: tối thiểu 50% của lượng chất khô; 

- tổng hàm lượng protein trong lượng chất khô: tối thiểu 30%;  

- hàm lượng Natri clorua: tối đa 2,3%.  

Đặc điểm “paste”: 

- Độ chắc: cứng và rắn chắc; 

- Màu sắc: từ màu trắng sang màu vàng ngà; 

- Mùi hương: có mùi chua giống axit lactic, chua nồng, mùi sẽ nồng và bền 
hơn đối với các loại pho mát được ủ lâu; 

- Mùi vị: hơi chua, đôi khi có vị đậm, các vị sẽ đậm hơn với các pho mát 
được ủ lâu. Dư vị dễ chịu và đăc trưng đối với các pho mát được sản xuất từ 
sữa cừu "Manchega"; 

- Hình dáng: lỗ mắt nhỏ, phân bố không đều, mặc dù đôi khi không quan 
sát được; 

- Kết cấu: độ đàn hồi thấp, như bơ, hơi bột, có thể vo thành hạt đối với pho 
mát được ủ lâu. 

Các giới hạn vi sinh như sau: 

- Escherichia coli: tối đa 1 000 khuẩn/gram; 

- Staphylococcus aureus: tối đa 100 khuẩn/gram; 

- Salmonella: không có trong 25 gram; 

- Listeria: không có trong 25 gram. 

Hương vị hơi chua, đôi khi có vị đậm; các pho mát ủ lâu thì vị nồng hơn. 
Dư vị dễ chịu và đặc biệt được sản xuất bởi sữa cừu giống "Manchega". 

Nguyên liệu (chỉ cho các sản phẩm chế biến) 

Queso Manchego được làm từ sữa cừu "Manchega", được lên men bằng 
các men dịch vị tự nhiên (men rennet) hoặc các enzyme đông tụ được phép và 
natri clorua.  

Sữa không lẫn sữa non, các sản phẩm thuốc hoặc bất kỳ tạp chất nào khác 
có thể có tác động tiêu cực đến quá trình lên men, ủ hoặc bảo quản pho mát 
hoặc liên quan tới vấn đề vệ sinh và điều kiện vệ sinh.  

Pho mát Queso Manchego có thể được làm từ sữa tiệt trùng Pasteur hoặc 
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sữa tươi. Đối với loại này, thành phẩm pho mát phải mang chữ "Artesano".  

Các đặc tính phân tích của các pho mát như sau: 

- Hàm lượng chất béo: tối thiểu 6,5%; 

- Hàm lượng lactose: tối thiểu 4%; 

- Hàm lượng protein: tối thiểu 4,5%;  

- Hàm lượng chất khô: tối thiểu 11%;  

- Hàm lượng Axit (DORNIC): tối đa 30°;  

- Độ đặc: 1,034-1,040 kg/l; 

- Điểm đông: ≤ -0,550°C.  

Thức ăn (chỉ cho các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật) 

Cừu Manchega được chăn thả ăn cỏ quanh năm trên đồng cỏ tự nhiên. Khi 
nuôi nhốt trong chuồng, cừu được bổ sung thêm thức ăn đậm đặc, cỏ khô và 
các sản phẩm khác.  

Liên quan đến việc chăn nuôi cừu, các loại cỏ xen lẫn  bãi đât  trống giữa 
những bụi cây cũng được sử dụng. Các loại cỏ hàng năm bao gồm Medicago 
minima, Scorpirus subillosa, Astrafalus stella, Astrafalus sesamus, v.v.  

Những bãi "madajales" bao gồm các loại cỏ có giá trị dinh dưỡng nhất đối 
với cừu. Những bãi cỏ này bao gồm cỏ củ và số lượng đáng kể các cây họ đậu, 
như Medicago rigidula, Medicago lupulina, Medicago truncatala, Trigonella 
polyderata, Coronilla scorpoides, vv.  

Nền đất sâu và mát có thể tạo “fenelares”, tức là những bãi cỏ dày đặc với 
các cây lâu năm và cây trồng hai năm một lần, với phần lớn diện tích là cỏ 
Bracnypodium phoenicoides. 

Quy định cụ thể liên quan đến cắt, lưới, bao bì, v.v. 

Queso Manchego được bảo hộ chỉ dẫn địa lý có thể được phân phối và lưu 
thông bởi các công ty sữa và cam kết chỉ gói sản phẩm trong loại bao bì mà 
không ảnh hưởng đến chất lượng.  

Queso Manchego được bán ra trên thị trường theo dạng các miếng cứng và 
có thể  bào được. 

Queso Manchego cũng có thể được bảo quản trong các màng nhựa và có 
bao gói bằng chất trong suốt (được phép sử dụng) hoặc nhúng trong dầu ô liu, 
với điều kiện vỏ pho mát phải giữ được màu sắc và hình dạng tự nhiên và nhãn 
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mác được nhận diện dễ dàng. 

Trong mọi trường hợp, không được sử dụng màng bọc màu đen. 

Queso Manchego có thể được bán trên thị trường theo dạng miếng, cắt lát 
hoặc dạng sợi, miễn là được đóng gói và có thể truy xuất nguồn gốc. Các hoạt 
động đóng gói và thương mại có thể được thực hiện ngoài vùng xuất xứ của 
sản phẩm, với điều kiện là các thực hành phải tuân thủ các qui định thực hành 
sản xuất, chế biến pho mát "Queso Manchego" và đảm bảo truy xuất nguồn 
gốc. 

Đóng gói bao bì phải phù hợp với pháp luật hiện hành. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Đặc trưng của khu vực địa lý 

Vùng La Mancha nằm ở phía Nam của cao nguyên trung tâm của bán đảo 
và có đặc điểm địa hình thấp dần về phía Đại Tây Dương.  

Vùng La Mancha là vùng đồng bằng cao với đặc điểm địa chất là đất vôi-
sét và vùng đồng cỏ nhiều vôi và giàu mùn.  

Đây là khu vực có khí hậu khắc nghiệt và trải qua nhiều biến động đặc 
trưng của khí hậu lục địa với mùa đông rất lạnh và mùa hè nóng. Nhiệt độ đôi 
khi đạt đến 40°C, có lúc sự chênh lệch về nhiệt độ trong ngày lên tới 20°C và 
chênh lệch mức nhiệt trong năm lên tới 50°C. Lượng mưa thấp đã làm cho 
vùng này trở thành một trong những vùng khô cằn nhất ở Tây Ban Nha, môi 
trường khô hạn và độ ẩm đạt khoảng 65%.  

Giống cừu Manchega là loại giống phù hợp nhất với điều kiện thổ nhưỡng 
và khí hậu của khu vực này.  

Đặc trưng của sản phẩm 

Là loại Pho mát ép với vỏ cứng, được đông tụ cứng và rắn chắc, màu sắc 
khác nhau (từ màu trắng đến màu vàng ngà), hương nồng và lâu mất mùi, vị 
hơi chua, và có vị giống bơ, kết cấu dạng bột dẻo và có độ đàn hồi thấp.  

Mối liên hệ giữa vùng và chất lượng, đặc tính của sản phẩm (đối với tên 
gọi xuất xứ) hoặc chất lượng đặc thù và danh tiếng hoặc các đặc tính khác của 
sản phẩm (đối với chỉ dẫn địa lý) 

Điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của khu vực có ảnh hưởng lớn đến quá 
trình chọn lọc tự nhiên nên giống cừu Manchega có khả năng thích nghi tốt 
nhất với khu vực sản xuất sữa và tạo cho pho mát "Queso Manchego" có màu 
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sắc, mùi thơm, hương vị và thành phần đặc trưng.  

Sản xuất pho mát được làm từ sữa cừu Manchega đã có truyền thống từ lâu 
đời và trải qua nhiều thế kỷ, kỹ thuật sản xuất đã phát triển nhằm tối ưu hóa 
chất lượng pho mát truyền thống của vùng La Mancha. 

Khu vực địa lý 

Các vùng địa phương sau được gắn với chỉ dẫn địa lý “Queso Manchego”: 
45 vùng thuộc tỉnh Albacete, 84 vùng thuộc tỉnh Ciudad Real, 156 vùng thuộc 
tỉnh Cuenca và 122 vùng thuộc tỉnh Toledo.  

Các vùng sau đây cũng là vùng gắn với chỉ dẫn địa lý: Alcoba de los 
Montes và El Robledo ở tỉnh Ciudad Real, Albadalejo del Cuende, Villarejo de 
la Peñuela, Villarejo-Sobrehuerta và Villar del Horno ở tỉnh Cuenca.  

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso 
Manchego  

Địa chỉ: Avenida Del Vino 
 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), Tây Ban Nha 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TURRÓN DE ALICANTE 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Jijona” y 
“Alicante” 

Địa chỉ:  Pol. Ind. El Espartal III, 
 C/Foia de Martí, 
 03100 Xixona, 
 Alicante, Spain. 

Chỉ dẫn địa lý 

Turrón de Alicante 

Sản phẩm 

Kẹo nuga 

Mô tả về sản phẩm 

Sản phẩm được làm từ hỗn hợp hạnh nhân, mật ong nguyên chất, đường, 
lòng trắng trứng và bánh quế theo tỷ lệ quy định, gồm hai loại “Supreme” và 
“Extra”. 

Nguyên liệu thô 

Nguyên liệu chính của sản phẩm bao gồm: hạnh nhân, mật ong nguyên 
chất, đường, lòng trắng trứng và bánh quế. Những nguyên liệu này có nguồn 
gốc từ Alicante, Castellon và Valencia. 

Kỹ thuật sản xuất 

Rang hạnh nhân. Hỗn hợp đường và mật ong nguyên chất được nấu chín 
trong một máy trộn trong ít nhất 45 phút. Khi hỗn hợp này đã được nấu chín, 
hạnh nhân rang được thêm vào và hỗn hợp mới này được nhào trộn để có được 
một khối đồng nhất. 

Sau đó, hỗn hợp này được cân và tạo hình trong khi vẫn còn ấm và được 
phủ bên trên bằng bánh quế. Tiếp đó hỗn hợp được cắt ra, bằng máy hoặc bằng 
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tay và sau đó đóng gói. 

Việc sản xuất và đóng gói sẽ được thực hiện trong khu đô thị Jijona. 

Đặc thù của sản phẩm 

Mật ong nguyên chất: tối thiểu 10% 

Hạnh nhân sạch và có lợi cho sức khỏe được lấy từ các giống sau: 
Valenciana, Mallorca, Mollar, Marcona và Planeta: tối thiểu 46% 

Phân loại sản phẩm 

“Thượng hạng” (“Supreme”): tối thiểu 10% mật ong nguyên chất và tối 
thiểu 66% hạnh nhân. 

“Đặc biệt” (“Extra”): tối thiểu 10% mật ong nguyên chất và tối thiểu 46% 
hạnh nhân. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Lịch sử 

Kẹo nuga đã được sản xuất tại Jijona trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, nhiều ý 
kiến cho rằng không phải người dân Jijona đã sáng tạo ra kẹo nuga mà là người 
Ả Rập hoặc Do Thái, những người đã đưa mật ong và trái cây khô vào việc chế 
biến các món ăn hàng ngày. 

Về mặt lịch sử, người dân Jijona đã trồng những cánh đồng hạnh nhân và 
nuôi ong trên những ngọn núi gần nhà, nơi có nhiều cây hương thảo, hoa oải 
hương và xạ hương. Họ đã sử dụng những sản phẩm thu được từ công việc 
nuôi trồng của mình. 

 “Turrón de Alicante”  là một thuật ngữ địa lý. Uy tín và danh tiếng của sản 
phẩm này có được do khu đô thị Jijona , nằm ở quận l'Alacantí, ở tỉnh Alicante. 
Việc sản xuất “Turrón de Alicante” bắt đầu ít nhất là năm thế kỷ trước. Theo 
người ghi chép sử của thời đại đó, ban đầu được đặt tên là kẹo nuga hạnh nhân, 
sau đó là kẹo nuga hạnh nhân trắng  và cuối cùng vào cuối thế kỷ thứ mười lăm 
là “Turrón de Alicante”. Loại kẹo nuga này khác với các loại kẹo còn lại ở bề 
ngoài màu trắng và bên trong có hạnh nhân rang. Đặc điểm  này được sử dụng 
để phân biệt “Turron de Alicante”  với các loại kẹo nuga khác, chẳng hạn như  
“turrón negro” hay “ametllat”. 

Bằng cách này, Alicante, tên của thủ phủ của tỉnh Alicante, trở thành thuật 
ngữ dùng để gọi tên cho loại kẹo nuga cứng này. Trong thực tế, thành phố 
Alicante đóng vai trò rất quan trọng đối với ngành công nghiệp kẹo nuga do ở 
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Alicante có một cảng biển rất quan trọng mà từ đó “Turrón de Alicante”  đã 
được xuất khẩu sang nhiều quốc gia. 

Những tài liệu liên quan đến việc sản xuất kẹo nuga ở Jijona từ năm 1531 
ghi lại rằng đầu bếp của Vua Felipe II (1526-1598) đã giới thiệu kẹo nuga 
trong một buổi chầu thiết triều. Tuy nhiên, cho đến lúc đó thì kẹo nuga đã trở 
thành một món ăn truyền thống, do đó, kẹo nuga phải ra đời trước đó một thời 
gian dài. Vì vậy, có một tài liệu  ghi lại trong năm 1484 về tin tức chung của 
thành phố Valencia (bên cạnh Jijona), trong đó chúng ta có thể tìm thấy thông 
tin về kẹo nuga. 

Trong suốt thế kỷ XVII, kẹo nuga được làm tại Jijona  đã có đường và lòng 
trắng trứng. Sự phát triển của các công cụ làm việc và sự kết hợp của quá trình 
đun sôi trong quá trình sản xuất đã giúp phát hiện ra rằng nghiền và nấu kẹo 
cùng một lúc là bí quyết để có được một sản phẩm  kẹo tinh  luyện và mịn hơn. 

Năm 1610, nhà sử học Gaspar Escolano, trong cuốn sách của ông “Historia 
de la insigne y coronada ciudad de Valencia” khẳng định rằng kẹo nuga Jijona 
được coi là một món quà tặng dâng cho vua chúa. 

Trong suốt thế kỷ thứ mười bảy, từ “Jijona” đã được sử dụng để đặt tên cho 
kẹo nuga làm ra tại thị trấn này. Cũng trong thế kỷ này, việc mở rộng thương 
mại của sản phẩm kẹo này bắt đầu nhân rộng. Ngày nay, trong từ điển của Real 
Academia de la Lengua Española, từ Jijona được mô tả là "kẹo nuga mềm được 
làm tại Jijona , thị trấn của tỉnh Alicante, Tây Ban Nha". 

Nhiều tiểu thuyết, kịch và tác phẩm khoa học đã chỉ ra rằng kẹo nuga đã 
tạo được tiếng vang lớn trong suốt thế kỷ 18 và được các vị vua và hoàng hậu 
đặc biệt yêu thích. 

Từ nửa cuối thế kỷ XIX việc sản xuất công nghiệp của kẹo nuga được bắt 
đầu. Việc sản xuất kẹo nuga bằng máy giúp có được những sản phẩm chất 
lượng tốt hơn . 

Đến cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX , nhiều gia đình từ Jijona bán kẹo 
nuga làm tại Jijona trên khắp lãnh thổ Tây Ban Nha. Cũng trong thời gian này 
kẹo nuga bắt đầu được xuất khẩu sang Mỹ và phía bắc của châu Phi. 

Các khía cạnh xã hội 

Cho đến thế kỷ 18, nền kinh tế của Jijona chủ yếu dựa vào nông nghiệp và 
chăn nuôi gia súc, gia cầm. Do điều kiện về nhiệt độ và loại đất đặc trưng, ngũ 
cốc, hạnh nhân và mật ong là những sản phẩm quan trong hàng đầu của khu 
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vực này (ngoài ra còn có rất nhiều cây hương thảo, hoa oải hương và xạ 
hương). 

Do nhu cầu về kẹo nuga tăng lên, cây hạnh nhân được trồng thay thế cho 
những cánh đồng ngũ cốc. Vào thế kỷ 19, những nhà máy cũng như các thương 
hiệu sản xuất kẹo nuga đã xuất hiện, thu hút rất nhiều người dân ở khu vực 
nông thôn đổ về Jijona làm việc. 

Ở Tây Ban Nha, do kẹo nuga là một mặt hàng truyền thống trong dịp Giáng 
sinh nên việc sản xuất kẹo nuga cũng có thời vụ. Chính vì vậy, để đảm bảo 
hoạt động công nghiệp trong cả năm, nhiều công ty từ Jijona bắt đầu sản xuất 
kem vào mùa hè và kẹo nuga vào mùa đông. 

Từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, nhiều người dân Jijona đã đi khắp Tây Ban 
Nha và các nước châu Mỹ như Cuba để bán kẹo nuga. Từ nửa sau thế kỷ 20, 
nền công nghiệp thực phẩm của Jijona (sản xuất kem và kẹo nuga) đã thay thế 
nông nghiệp, trở thành hoạt động kinh tế quan trọng nhất của khu vực này. 

Kẹo nuga của Jijona được xuất khẩu đi rất nhiều nước, đặc biệt là các nước 
Nam Mỹ. Trên thực tế, tại những nước Nam Mỹ như Argentina, Venezuela, 
Uruguay, Chile, Puerto Rico hoặc Cuba, do nền công nghiệp sản xuất kẹo nuga 
Jijona, sản phẩm này phổ biến đến mức để phân biệt các loại kẹo nuga khác 
nhau, người ta sử dụng “Jijona” và “Alicante”.  

Hiện nay, sản lượng kẹo nuga sản xuất tại Jijona chiếm đến 60% tổng sản 
lượng kẹo nuga của Tây Ban Nha. 

Khu vực địa lý 

Jijona là chỉ dẫn địa lý được bảo hộ (PGI) được sản xuất và đóng gói tại 
khu đô thị của Jijona, tỉnh Alicante, Tây Ban Nha. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Pesca.- 
Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Agua. 

Địa chỉ:  C/Castán Tobeñas, 77 Ciudad Administrativa 9 de octubre 
Edificio B4 46018 Valencia, Spain 

Điện thoại: 961247277 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ALICANTE 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Regulador Consejo de la DOP Alicante 

Địa chỉ:  6, CalledeLas Monjas 
 03002Alicante 
 Tây Ban Nha 

Điện thoại: 34 965984478 

Email: crdo.alicante@crdo-alicante.org  

Chỉ dẫn địa lý 

Alicante 

Sản phẩm 

Rượu 

Mô tả về sản phẩm 

Rượu vang, rượu vang mùi, rượu vang sủi chất lượng, rượu vang thơm chất 
lượng và rượu vang làm từ nho chín màu đỏ, hồng hoặc trắng. 

Nguyên liệu 

Giống: 

Airén B 

Petit Verdot N 

Sauvignon BlancB 

Planta Finade Pedralba 
B 

Pinot Noir N 

Bobal N 

Syrah N 

Cabernet Sauvignon - N 

Merseguera B 

Moscatel de Alejandria 
B 

Merlot N 

Verdil B 

Monastrell N 

Macabeo B 

Garnacha Tinta N 

Garnacha Tintorera 

Tempranillo N 

Chardonnay B 

Subirat Parent B 
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Nồng độ cồn 

Rượu vang trắng: nồng độ cồn tối thiểu 10% vol. 

Rượu vang hồng: nồng độ cồn tối thiểu 10% vol. 

Rượu vang đỏ: nồng độ cồn tối thiểu 12% vol. 

Rượu mùi: nồng độ cồn tối thiểu15%. 

Vino Noble  Alicante (trắng/hồng/đỏ): nồng độ cồn tối thiểu 14% vol. 

Vino Añejo (trắng/hồng/đỏ): nồng độ cồn tối thiểu 14% vol. 

Fondilon (đỏ): nồng độ cồn tối thiểu 16% vol. 

Rượu vang sủi (trắng/hồng): nồng độ cồn tối thiểu 9,5% vol. 

Rượu vang sủi thơm chất lượng (trắng): nồng độ cồn tối thiểu 6% vol. 

Chỉ tiêu cảm quan 

Rượu vang đỏ, vang hồng hoặc vang trắng. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Các đặc tính đặc biệt của rượu vang mang tên gọi xuất xứ được bảo hộ 
Alicante được mô tả ở trên có được là nhờ điều kiện đất đai, khí hậu và chính 
các giống nho. Các loại rượu này có hương thơm mạnh do được phơi trong 
nhiều giờ nắng cường độ cao trong suốt mùa hè, cho tới tận khi nho chín. 

Khí hậu trong lành và nguồn thổ nhưỡng phì nhiêu thích hợp với nhiều loại 
rượu vang được sản xuất ở đây. Tóm lại, sự kết hợp của độ ẩm có được nhờ vị 
trí giáp biển Địa Trung Hải, và độ khô, cứng của đất đá vôi và núi đá, khiến 
cho rượu vang mang tên gọi xuất xứ được bảo hộ Alicante tươi mới hơn và có 
hương vị tinh tế hơn so với những loại khác từ các khu vực lân cận, cao 
nguyên, hoặc các khu vực có khí hậu lục địa. 

Khu vực địa lý 

Vùng sản xuất sản phẩm mang tên gọi xuất xứ được bảo hộ Alicante gồm 
các vùng đất nằm ở tỉnh Alicante, bao gồm các đơn vị địa lý nhỏ hơn khu vực 
mang tên gọi xuất xứ được bảo hộ, được gọi là các tiểu vùng và bao gồm 
những thành phố sau đây: 

Tiểu vùng L'Alacantí: Alicante. 

Tiểu vùng L'Alcoià: BanyeresdeMariola, Castalla, Ibi, Onil, Tibi, Alcoy, 
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Benifallim, Penáguila. 

Tiểu vùng AltoVinalopóy MedioVinalopó: Algueña, Beneixama, Biar, 
Campode Mirra, Cañada, Elda, Hondónde las Nieves, Hondónde los Frailes, La 
Romana, Monóvar bao gồm Mañán, Petrer, Pinoso, Salinas, Sax và Villena và 
các thôn của khu đô thị Novelda. 

Theo Quy chế tên gọi xuất xứ Alicante, được phê duyệt theo sắc lệnh ngày 
21 Tháng 2 năm 1957, Phần Barbarroja của khu đô thị Orihuela, ở tỉnh 
Alicante, và các thôn sau: Cantón, Cañada de la Leña và Maciscada, trong khu 
đô thị Abanilla; Alberquilla, Cañada de Trigo, Raja, Casa los Frailes, Torre del 
Rico và Zarza, trongđô thị Jumilla; và Hoyas và Raspay, trong khu đô thị 
Yecla, được đăng ký tên gọi xuất xứ, với điều kiện là việc đăng ký không bị 
gián đoạn và việc trồng loại nho tương ứng, việc sản xuất nước nho ép trước 
khi lên men thành rượu, và việc sản xuất rượu trong nhà máy rượu vang đã 
được đăng ký, để sản phẩm được mang tên gọi xuất xứ. 

Tiểu vùng Bajo Vinalopó: Elche,Crevillente và Santa Pola 

Tiểu vùng La Marina Alta: Alcalalí, Beniarbeig, Benichembla, Benidoleig, 
Benimeli, Benissa, Benitachell, Calpe, Castell de Castells, Dénia, Els Poblets, 
Gata de Gorgos, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreger, Sagra, Sanety 
Negrals, Senija, Teulada, Rafólde la Almunia, Tormos, Vall de Laguart, El 
Verger, Jávea và Xaló.  

Tiểu vùng La Marina Baja: Benidorm, Alfazdel Pí, Altea, Finestrat, La 
Nucía, Polop de La Marina, Guadalest, Benimantell, Benifato, Confrides, Sella, 
Beniardá, Bolulla, Relleu, Villajoyosa và Orcheta.  

Tiểu vùng El Comtat: Alfafara, Alcolecha, Alcocer de Planes, Agres, Muro 
de Alcoy, Gayanes, Beniarrés, Benimasot, Lorcha, Planes, Tollos, Facheca, 
Famorca, Quatretondeta, Benasau, Gorga, Millena, Balones, Benilloba, 
Benillup, Alquería de Aznar, Almudaina, Benimarfull, Cocentaina.  

Và bao gồm cả những vườn nho nằm trong Khu Bảo tồn Lagunas de la 
Mata y Torrevieja Nature Reserve. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường  
 Tổng cục Công nghiệp thực phẩm  
 Cục Chứng nhận chất lượng và nông nghiệp 
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Địa chỉ:  1 Paseo Infanta Isabel 
 28.071Madrid 
 Tây Ban Nha 

Điện thoại: 34 91 3475397 

Email: sgcdae@magrama.es 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ SUOMALAINEN VODKA/FINSK VODKA/ 

VODKA OF FINLAND 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Alcoholic Beverages Industries’Association of the Finnish Food 
and Drink Industries’ Federation 

Địa chỉ:  P.O. Box 115 (Pasilankatu 2) 
 00241 HELSINKI 
 Phần Lan 

Chỉ dẫn địa lý 

Suomalainen vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland 

Sản phẩm 

Rượu mạnh 

Mô tả về sản phẩm 

Vodka Phần Lan là một loại rượu mạnh được sản xuất nhờ chưng cất cồn 
ethyl từ lúa mạch hoặc khoai tây của Phần Lan với độ cồn tối thiểu là 37,5%, 
dạng chất lỏng trong suốt, không màu. 

Vodka Phần Lan là loại rượu được tinh chế và sản xuất theo các quy định 
được đề cập trong Chương I của Quy chế (EC) 110/2008 đối với các loại rượu 
mạnh. Ngoài ra, vodka còn là loại rượu được sản xuất theo các phương pháp 
đặc biệt được nêu trong điểm 15 Phụ lục II, Quy chế 110/2008. 

Tất cả các bước sản xuất bao gồm đóng gói sản phẩm phải được thực hiện 
trong một khu vực địa lý nhất định. 

Mối liên hệ giữa khu vực địa lý và chất lượng đặc thù của sản phẩm 

Sản phẩm Vodka Phần Lan sản xuất tại Phần Lan là sản phẩm có truyền 
thống lâu đời từ hàng thế kỷ. Danh tiếng lâu đời của loại rượu này trong lòng 
người tiêu dùng đã vượt xa khỏi phạm vi khu vực xuất xứ của sản phẩm. Kể từ 
những năm 1840, các công ty rượu của Phần Lan đã sản xuất ra loại rượu 
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vodka. 

Vodka Phần Lan được biết đến là loại rượu mạnh có nguồn gốc từ Phần 
Lan, nơi chất lượng đặc trưng, danh tiếng hay các đặc điểm khác nói chung là 
đến từ nguồn gốc địa lý. Việc sử dụng các nguyên liệu thô, bí quyết cùng các 
phương pháp truyền thống đặc biệt của vùng để chưng cất rượu mạnh quyết 
định sự độc đáo của sản phẩm này.  

Khu vực địa lý 

Phần Lan 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  National Supervisory Authority for Welfare and Health, Valvira 
 Lintulahdenkuja 4 

Địa chỉ:  PO Box 210 
 FI-00531 Helsinki 
 Phần Lan 

Điện thoại: +358 29 5209111 

Fax: +358 29 5209702 

Email: alkoholi@valvira.fi 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ REBLOCHON HAY REBLOCHON DE SAVOIE 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Nghiệp đoàn liên ngành Reblochon (Syndicat Interprofessionnel 
du Reblochon) 

Địa chỉ:  12, đường Saulne, 74230 Thones 
 Pháp 

Chỉ dẫn địa lý 

Reblochon hay Reblochon de Savoie 

Sản phẩm 

Pho mát 

Mô tả về sản phẩm 

Pho mát được làm hoàn toàn từ sữa bò nguyên chất bằng phương pháp ép, 
lên men và đông đặc lại trong các khuôn phẳng, khối lượng mỗi bánh pho mát 
khoảng 500 g. 

Bằng chứng xuất xứ 

Pho mát Reblochon có nguồn gốc từ cuối thời Trung cổ khi một người 
nông dân tìm cách giấu đi một phần lượng sữa mình làm ra để giảm tiền thuê 
đất phải trả cho điền chủ. Ông đã chế biến sữa thành pho mát. Song, mãi cho 
đến thế kỷ 18 pho mát mới lần đầu tiên được bán trên thị trường và phát triển 
nhanh từ thế kỷ 19. Ngay từ giai đoạn sơ khai, các nhà sản xuất đã đề phòng 
việc các sản phẩm của họ bị làm giả, làm nhái. Năm 1953, một tên gọi mang 
tính pháp lý cho sản phẩm pho mát được thừa nhận. Tên gọi xuất xứ cho sản 
phẩm được cấp vào năm 1976. 

Quy trình sản xuất 

Trong vòng 24 giờ kể từ khi được vắt, sữa nguyên chất  được thêm men 
rennet để đông đặc lại. Tiếp đến là quá trình ủ kéo dài ít nhất 15 ngày. 
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Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Mối liên hệ nằm trong các điều kiện quy định về việc sản xuất sữa: bò 
giống địa phương được nuôi mà không cần bổ sung các loại thức ăn ủ chua nên 
giúp duy trì hệ thực vật tại vùng đồng cỏ trên núi. Mối liên hệ còn thể hiện ở 
truyền thống và uy tín của pho mát Reblochon. Đây chính là yếu tố để pho mát 
Reblochon đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp tại các khu vực miền núi. 

Khu vực địa lý 

Khoảng 200 xã thuộc vùng Savoie và Haute-Savoie. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Viện quốc gia về tên gọi xuất xứ INAO. 

Địa chỉ:  138, đại lộ Champs Elysées 
 75008 Paris13 
 Pháp 

Tên: Tổng cục cạnh trạnh, tiêu dùng và gian lận thương mại 
D.G.C.C.R.F. 

Địa chỉ: 59, Bd V. Auriol75703 Paris CEDEX 
 75703 Paris CEDEX 13 
 Pháp 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ COGNAC 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Văn phòng quốc gia liên ngành Cognac 

Địa chỉ:  23 allées du champ de mars - BP 18 
 16101 COGNAC CEDEX- Pháp 

Chỉ dẫn địa lý 

Cognac 

Sản phẩm 

Rượu mạnh 

Mô tả về sản phẩm 

Rượu Cognac là loại rượu mạnh được sản xuất từ giống nho trắng : 
Colombard B, Folle Blanche B, Montils B, Ugni Blanc B, Sémillon B, and 
Folignan B. 

Rượu Cognac được ủ tối thiểu trong hai năm trong thùng gỗ sồi. 

Rượu Cognac có chứa một lượng chất dễ bay hơi bằng hoặc vượt quá 125 
grams trên mỗi 100 lít  của 100% vol.alcohol. 

Các nồng độ cồn tối thiểu theo thể tích là 40%. 

Thu hoạch nho, sản xuất rượu vang, chưng cất và quá trình ủ  rượu mạnh 
phải diễn ra trong khu vực địa lý xác định. 

Mối quan hệ giữa khu vực địa lý và chất lượng đặc thù của sản phẩm 

Rượu được sản xuất ra từ giống trắng, đặc biệt là giống nho Ugni Blanc có 
năng suất cao và thời gian chín muộn. Quá trình chưng cất rượu có 2 đặc điểm 
chính: độ axit cao và nồng độ cồn thấp. Nồng độ axit cao cho phép rượu giữ 
được những đặc tính một cách tự nhiên trong những tháng mùa đông cho đến 
khi chưng cất, và độ cồn thấp dẫn đến dễ cô đặc hơn khi chưng cất, rượu vang 
có mùi thơm. 
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Rượu được chưng cất bằng nồi Charentais (gọi là "Charentais still"), gồm 2 
giai đoạn. Hình dạng của nồi, chất liệu của nồi bằng đồng, dung tích của nồi, 
và các dòng lửa trần (trực tiếp) rất quan trọng và ảnh hưởng tới chất lượng 
rượu được chưng cất. 

Các sản phẩm chưng cất thu được sẽ được ủ trong nhiều năm trong thùng 
gỗ sồi, được bảo quản trong  điều kiện vừa ẩm ướt cũng như sự thay đổi theo 
mùa của khí hậu, theo đó, các phản ứng lý hóa sẽ diễn ra theo các khoản thời 
gian khác khác nhau. Những phản ứng này làm cho đặc điểm của sản phẩm 
chưng cất xuất hiện, các thùng rượu được đặt trong các hầm rượu đủ điều kiện. 

Tên gọi Cognac có thể được kèm theo tên các địa danh (Grande 
Champagne, Petite Champagne, Fine Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons 
Bois) tương ứng với các khu vực gắn với các loại rượu có chất lượng đặc thù. 

Khu vực địa lý 

Khu vực địa lý bao gồm: 
Charente-Maritime và hầu hết 
khu hành chính Charente, và 
một số huyện của khu vực hành 
chính Dordogne và Deux-
Sèvres. 
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Cơ quan kiểm soát 

Tên: CERTIPAQ  

Địa chỉ: 11 Villa Thoréton 75 015 PARIS 
 Pháp 

Tên:  Tổng cục cạnh tranh, tiêu dùng và chống gian lận 

Địa chỉ:  59 boulevard vincent Auriol, 75703 PARIS Cedex 13 
 Pháp 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ALSACE/VIN D’ALSACE 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Hiệp hội người trồng nho Alsace – Tổ chức bảo vệ và quản lý  
 (Association des Viticulteurs d'Alsace - Organisme de Défense et 

de Gestion) 

Địa chỉ:  Số 12, đại lộ Foire aux Vins 
 68012 COLMAR Cedex 
 Pháp  

Điện thoại: +33389201650 

Fax: +33389201660 

Email:  info@ava-aoc.fr 

Chỉ dẫn địa lý 

Alsace/Vin d’Alsace 

Sản phẩm 

Rượu vang 

Mô tả về sản phẩm 

Nguyên liệu thô   

Rượu vang Alsace là loại rượu vang được sản xuất từ các giống nho sau: 
Auxerrois B, Chasselas B và Chasselas rosé Rs, Gewürztraminer Rs, Muscat "à 
petits grains" B, Muscat "à petits grains " Rs, Muscat ottonel B, Pinot blanc B, 
Pinot gris G, Pinot noir N, Riesling B, Sylvaner B. 

Nồng độ cồn: 12,5° (12,5%). 

Đặc điểm cảm quan: Rượu vang không sủi: trắng, đỏ hoặc hồng.  

Mối quan hệ giữa điều kiện địa lý và chất lượng đặc thù của sản phẩm 

Sự đa dạng phong phú của các vườn nho, kết hợp với sự đa dạng của nhiều 
loại đất và các tầng đất cũng như khí hậu địa phương rất đặc thù của vùng 



 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 319 TẬP A (10/2014) 
 

 

1919 

Alsace đã cho phép các nhà sản xuất duy trì được một loạt các giống nho thơm, 
chủ yếu là vì lợi ích đa dạng sinh học và hệ thực vật mà không cần phải nỗ lực 
đơn giản hóa việc phân vùng các giống nho. Đối với khu vực Alsace, nguồn 
thực vật đa dạng cho thấy độ màu mỡ của đất đai.  

Sự kết hợp các yếu tố của các vườn nho phía Bắc, với cảnh quan đặc biệt, 
khí hậu, địa chất và thổ nhưỡng, cùng các qui trình sản xuất bản địa đã giúp tạo 
nên bản sắc hương vị đặc trưng cho các loại rượu vang này. Việc lựa chọn các 
giống nho đã định hướng cho sản xuất các loại rượu vang có hương thơm đậm 
đà. Địa thế đa dạng cùng nhiều loại đất phong phú đã tạo cơ hội cho các nhà 
sản xuất rượu vang Alsace tìm được các giống nho thích ứng một cách tối ưu 
với điều kiện địa phương. Tên các thành phố, địa phương và bản quy hoạch 
phân vùng giống nho đã thể hiện các đặc điểm này. 

Với vị trí địa lý nằm ở dãy núi Alsace Vosges đã tạo ra môi trường có khí 
hậu bán lục địa, nhiều nắng và khô, cho phép cây nho phát triển tối ưu. Do nằm 
trên các ngọn đồi trong môi trường khí hậu đặc trưng: ban ngày ấm áp và ban 
đêm mát mẻ trong suốt thời gian nho chín, kết hợp với độ cao lý tưởng của tán 
lá, đảm bảo quá trình quả chín tốt (đường và axit tartaric), nên rượu vang sản 
xuất từ giống nho ở các khu vườn này luôn đảm bảo được độ tươi và hương vị 
đặc thù. Độ cao trung bình vườn nho (từ 200 đến 400 mét ), tương ứng với các 
vành đai nhiệt tối ưu giúp đảm bảo độ cân bằng về chất lượng của axit tartaric 
tự nhiên. 

Điều kiện khí hậu tuyệt vời trong mùa thu cũng giúp cho việc tăng cường 
hàm lượng đường và phát triển noble rot (chủng nấm mốc màu xám có lợi), 
cho phép sản xuất các loại rượu vang chín. Phát triển các loại giống nho trong 
các điều kiện kỹ thuật này có thể giúp cải thiện chất lượng các loại rượu vang. 

Dưới thời Trung Cổ, vị trí địa lý gần sông Rhine đã tạo ra một kênh vận 
chuyển quan trọng, giúp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các loại rượu vang 
sang các nước gần cửa sông hoặc xa hơn. Các lô hàng vận chuyển ra nước 
ngoài và xuất khẩu chiếm hơn một phần tư sản lượng sản xuất. 

Con đường rượu vang Alsace do các nhà trồng nho, đồng thời cũng là 
những người bán hàng trực tiếp tổ chức và điều hành là minh chứng cho sự kết 
nối bền lâu giữa lịch sử với tập quán ẩm thực vùng Alsace. Con đường này đã 
trở thành điểm thu hút du lịch chính của vùng cũng như là tài sản quý giá đối 
với nền kinh tế của Alsace. 

Theo André Jullien năm 1822: Rượu vang trắng Alsace được đánh giá cao 



 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 319 TẬP A (10/2014) 
 

 

1920 

bởi hương vị khô và thơm đậm đà. Trước đây, loại rượu này được vận chuyển 
đến Mainz, nơi chúng được sử dụng cùng với thịt bắp, giúp tăng nồng độ và 
hương vị của rượu. Năm 1866, Jules Guyot đã nói rằng rượu vang trắng Alsace 
"là loại rượu hảo hạng, xếp hạng rất cao theo thang đo chất lượng của các loại 
rượu vang trắng". Loại rượu yêu thích của ông là rượu vang trắng làm từ loại 
nho Riesling B, "nổi tiếng với hương vị thơm ngon, nồng độ và tuổi thọ của 
nó". 

Khu vực địa lý 

Các vườn nho trong vùng sông Rhine chiếm phần lớn các khu vườn phía 
bắc của Pháp và châu Âu. Những vườn nho Alsace chủ yếu nằm ở vùng Massif 
des Vosges, trải dài trên phạm vi 119 khu tự quản thuộc 2 quận Bas-Rhin và 
Haut-Rhin. Tập trung trong một dải hẹp dài 120 km, những vườn nho này kéo 
dài suốt từ vùng đất nhỏ xung quanh Cleebourg, đến mạn phía Bắc, cho tới 
Marlenheim (sát địa phận Estraburgo) và tới Thann gần vùng Mulhouse ở miền 
Nam. 

Các vườn nho Alsace nằm ở chân đồi Vosges, giữa các thung lũng sâu. 
Khu vực này là một trong số nhiều thung lũng, có nhiều hướng gió và địa hình 
đồi núi lởm chởm. Hầu hết các vườn nho được trồng ở độ cao từ 200 đến 400 
mét.  

Nhờ dãy núi Vosges bao quanh, không chịu ảnh hưởng từ biển, vùng 
Alsace có khí hậu mát hơn, và tránh được gió xoáy trong giai đoạn nho chín, 
nhờ vậy mùi thơm của nho được đảm bảo. 

Cơ quan kiểm soát 

Cơ quan kiểm tra việc tuân thủ các thông số kỹ thuật 

Tên: Viện quốc gia về nguồn gốc và chất lượng (INAO)  

Địa chỉ:  12 , đường Henri Rol- Tanguy - TSA 30003 
 93.155 Montreuil -sous-Bois Cedex 
 Pháp 

Điện thoại: +33 1 73 30 38 99 

Email: info@inao.gouv.fr 

Cơ quan ngăn chặn gian lận (chất lượng, phương tiện giới thiệu, thương mại) 

Tên:  Bộ Kinh tế, Tài chính và Việc làm;  
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 Bộ Ngân sách, Tài khoản công và Dịch vụ công 
 Tổng cục cạnh tranh, tiêu dùng và gian lận thương mại 

Địa chỉ:  Văn phòng D2 Télédoc 251 
 59, đại lộ Vincent-Auriol 
 F-75 703 Paris Cedex 13 
 Pháp 

Điện thoại:  +33-1-44972351 

Fax: +33-1-44973039 

Email:  D2@dgccrf.finances.gouv.fr 

Cơ quan quản lí các vấn đề tài chính, kèm theo các tài liệu và các vấn đề hải 
quan 

Tên:  Bộ Kinh tế, Tài chính và Việc làm;  
 Bộ Ngân sách, Tài khoản công và Dịch vụ công  
 Tổng cục Thuế và Hải quan 
 Cục Thuế 

Địa chỉ: Văn phòng F/3 
 11 đường des Deux Communes 
 F- 93558 MONTREUIL Cedex 
 Pháp 

Điện thoại: + 33 1 57 53 44 10 

Fax: + 33 1 57 53 42 88 

Email:  dg-f3@douane.finances.gouv.fr 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia Lasithiou Kritis) 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Union of Agricultural Cooperatives of Sitia, Crete 

Địa chỉ:  Mysonos 74 – 72300 Sitia, Crete 
 Hy Lạp 

Chỉ dẫn địa lý 

Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia Lasithiou Kritis) 

Sản phẩm 

Dầu ô- liu 

Mô tả về sản phẩm 

Dầu ô liu nguyên chất với chất lượng vượt trội được sản xuất từ Koroneiki 
và từ nhiều loại ô liu, trong đó những quả ô-liu bị ruồi dấm được xử lý bằng 
phương pháp sinh học tại chỗ. 

Chứng minh nguồn gốc 

Sản phẩm chỉ được sản xuất từ quả ô-liu được trồng và chế biến tại các khu 
vực địa lý được chỉ định. 

Phương pháp sản xuất 

Quả ô-liu sau khi làm sạch sẽ được ép và chế biến tại các nhà máy chế biến 
ô-liu truyền thống hoặc các nhà máy chế biến ô-liu ly tâm nhằm đảm bảo các 
điều kiện sản xuất tốt nhất. 

Mối liện hệ giữa sản phẩm và khu vực địa lý 

Loại dầu nổi tiếng này được sản xuất bằng phương pháp canh tác truyền 
thống, trong điều kiện vi khí hậu thuận lợi của khu vực; được chế biến theo 
phương pháp truyền thống trong khu vực địa lý. 

Khu vực địa lý 

Sản phẩm được sản xuất trong khu vực địa giới hành chính của các làng 
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Zakros, Paliokastro, Karydio, Roussa, Ekklisia, Katsidonio, Stavroménos, 
Piskokefalos, Maronia, Papayiannada, Khandra, Armena, Ziro, Agia Triada, 
Perivolakia, Ag.Georgios, Ag.Fotia, Praissos, Mitatos, Akhladia, Krya, 
Chrysopiyi, Stavrokhorio, Ag.Stefanos, Pefka, Apidia, Skopi, Hamaizio, Ехо 
Mouliana, Mesa Mouliana, Myrsini, Tourloti, Sfaka, Lastro và thị trấn Sitia, 
tỉnh Sitia, Lassithi. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Agriculture Directorate of the Prefecture of Lassithi 

Địa chỉ:  72100 Ag.Nikolaos, Lassithi, Crete 
 Hy Lạp 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ούζο (Ouzo) 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Nước Cộng hòa Hy Lạp  
 Bộ Tài chính  
 Tổng cục Hải quan 
 Phòng thí nghiệm hóa học Quốc gia  
 Bộ phận rượu, rượu mạnh, rượu vang, bia  

Địa chỉ: Anast. Tsocha 16  
 Athens 115 21, Hy Lạp  

Điện thoại: 00 30 – 2 10 – 64 79 27 3  

Fax:  00 30 – 2 10 – 64 68 27 2  

Email:  alkooli@gcsl.gr  

Tên: S.E.A.O.P.  
 Liên đoàn Quốc gia Hy Lạp về các sản phẩm chưng cất và rượu 

mạnh 

Địa chỉ: 86-88 đường phố M. Antypa,  
 163 Gr 46 Helioupolis  
 Athens - Hy Lạp  

Điện thoại: +32 10 3310472  

Fax: +32 10 33110473  

Email: seaop@hol.gr  

Tên: Sở Nông nghiệp  
 Bộ Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường  

Địa chỉ:  Trung tâm thương mại Petra   
 86, Franklin Roosevelt Avenue  
 3011 Limassol - Síp  

 Địa chỉ bưu điện 
 P.O. Box 71.011  
 CY 3840 Limassol  
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Điện thoại: 00 3 57 25 89 28 44  

Fax: 00 3 57 25 81 93 04  

Email:  extaff@wpc.org.cy  

Chỉ dẫn địa lý 

Ούζο (Ouzo) 

Sản phẩm 

Rượu hồi 

Mô tả về sản phẩm 

Ouzo là sản phẩm truyền thống bằng cách pha trộn hương vị rượu được 
chiết xuất hoặc chưng chất từ hạt hoa hồi với hạt cây thì là, một giống cây có 
nguồn gốc từ cây nhũ hương bản địa của đảo Chios (Pistacia lentiscus Chia 
hoặc Latifolia) và các hạt, cây và quả thơm khác.  

Rượu tăng mùi thơm thông qua quá trình chưng cất phải: 

a) tương ứng với ít nhất 20% nồng độ cồn của Ouzo; 

b) được sản xuất bằng cách chưng cất tĩnh không liên tục trong các nồi 
đồng truyền thống với công suất 1000 lít hoặc ít hơn và có nồng độ cồn không 
dưới 55% vol và không quá 80% vol.  

Trong quá trình pha trộn, chỉ được phép cho thêm vào rượu những thành 
phần sau đây:  

a) làm cho thành phần của rượu hoàn hảo hơn bằng cách ngâm và chưng 
cất hạt, cây và các loại quả thơm được nhắc đến ở trên; 

b) chiết xuất khô của tổng lượng các chất tạo vị ngọt trong thành phẩm 
không vượt quá 50 g/l; 

c) Lượng nước để đạt được nồng độ cồn cuối cùng không được thấp hơn 
37,5% vol. 

Quy trình sản xuất Ouzo phải diễn ra trong khu vực địa lý có liên quan từ 
khâu tạo mùi hương của cồn e-ti-lích thông qua chưng cất cho đến những công 
đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất rượu. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 
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Rất nhiều tài liệu lịch sử đã cho thấy việc chế biến các loại rượu mạnh có 
hương vị hoa hồi đã được lan truyền rộng rãi trong Đế chế Byzantine thuộc các 
vùng lãnh thổ Địa Trung Hải. Việc sản xuất rượu này vẫn được tiếp tục duy trì 
trong hầu hết các vùng đất của Hy Lạp và Cộng hòa Síp ở thời kỳ Venice, 
Frankisk và Ottoman và cho đến tận ngày nay. Việc chưng cất rượu từ nho thời 
kỳ đầu đã được thay thế bằng cồn ê-ti-lích có nguồn gốc nông nghiệp, tuy 
nhiên toàn bộ quy trình sản xuất sau đó vẫn tuân theo quy trình truyền thống 
lâu đời để giữ được các đặc tính cơ bản của rượu. 

Cái tên "Ouzo" xuất hiện đầu tiên vào cuối thế kỷ 19, có lẽ có nguồn gốc từ 
khu vực Tyrnavos (Thessalia), như là một phần của cụm từ mô tả "Distillate all' 
uso di Marsiglia" để xuất khẩu và đặc biệt là cho vùng Marseilles. Tên gọi này 
được lan rộng ra khắp Hy Lạp và kể từ đó đã được sử dụng cho các sản phẩm 
đến tận ngày nay. 

Khu vực địa lý 

Toàn bộ lãnh thổ của Hy Lạp. 

Toàn bộ lãnh thổ của Cộng hòa Síp. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Nước Cộng hòa Hy Lạp  
 Bộ Tài chính  
 Tổng cục Hải quan 
 Phòng thí nghiệm hóa học quốc gia  
 Bộ phận rượu, rượu mạnh, rượu vang, bia  

Địa chỉ: Anast. Tsocha 16  
 Athens 115 21, Hy Lạp  

Điện thoại: 00 30 – 2 10 – 64 79 27 3  

Fax: 00 30 – 2 10 – 64 68 27 2  

Email: alkooli@gcsl.gr  

Tên: Sở Nông nghiệp  
 Bộ Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường  

Địa chỉ: Trung tâm thương mại Petra   
 86, Franklin Roosevelt Avenue  
 3011 Limassol - Síp  
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 Địa chỉ bưu điện 
 P.O. Box 71.011  
 CY 3840 Limassol  

Điện thoại: 00 3 57 25 89 28 44  

Fax: 00 3 57 25 81 93 04  

Email: extaff@wpc.org.cy 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Νεμέα (Nemea) 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Agrotikos Inopoiitikos sineterismos Nemeas 

Địa chỉ: 130 Avenue Pspakonstantinou 
 20500 Nemea Korinthias 
 Greece 

Điện thoại: +30 210 6923102 

Fax: +30 210 6981182 

Email: keosoe@otenet.gr  

Tên: Semeli  

Địa chỉ: 20 Leoforos Kryoneriou 
 14565 AgiosStefanos, Attica 
 Greece 

Tên: Palivou-ZavvouAggeliki 

Địa chỉ: Without Number Ancient Nemea 
 20500 Ancient Nemea Korinthias 
 Greece 

Tên: Skouras Oinoampelourgiki Agrotouristiki 

Địa chỉ: Without Number 10th km 
 Argos-Eternas 
 21200 Malandreni Argolida 
 Greece 

Tên: Oinotexniki 

Địa chỉ: Ordained Number 2nd km. Nemea-Metriou 
 20500 Nemea Korinthias  
 Greece 

Chỉ dẫn địa lý 

Νεμέα (Nemea) 
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Sản phẩm 

Rượu vang 

Mô tả về sản phẩm 

Rượu vang đỏ nguyên chất, rượu vang đỏ hơi ngọt, rượu vang đỏ ngọt, 
rượu vang ngọt tự nhiên. 

Nguyên liệu thô 

Rượu vang Nemea (PDO) được sản xuất từ những trái nho tươi thuộc giống 
nho đỏ Agiorgitiko, là giống nho đã từng được canh tác duy nhất ở vùng này 
vào vài thập kỷ trước và vì thế, tên gọi của khu vực địa lý có liên hệ mật thiết 
với giống nho nói trên. Đó là lý do vì sao giống nho Agiorgitiko từng được 
xem là Nemea Black. Agiorgitiko là một trong những loại nho đỏ tốt nhất của 
Hy Lạp và vừa được chọn là “đại sứ rượu” cho Hy Lạp theo kế hoạch chiến 
lược quảng bá những loại rượu Hy Lạp. 

Nồng độ cồn 

Rượu vang đỏ nguyên chất:   tối thiểu 11,0%  

Rượu vang đỏ hơi ngọt:    tối thiểu 11,0%  

Rượu vang đỏ ngọt:   tối thiểu 17,5%  

Rượu vang ngọt tự nhiên:   tối thiểu 17,5%  

Hình thái: có màu đỏ. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Khu vực trồng nho có diện tích khá lớn với độ cao từ 200m cho tới 850m. 
Phần lớn nho được trồng trên những sườn đồi. Khí hậu địa phương mang nét 
đặc trưng của khí hậu Địa Trung Hải với nhiệt độ trung bình năm là 170C và 
lượng mưa trung bình năm là 750mm. Đất trồng nho có hàm lượng các chất 
hữu cơ trung bình, độ kiềm (pH) tương đối và hàm lượng Canxi Cacbonat khá 
cao. 

Giống nho Agiorgitiko được xem là loại nho quý giá nhất ở phía Nam Hy 
Lạp. Đây là giống nho đa giá trị mà từ đó có thể sản xuất được một loạt những 
loại rượu quý hiếm với những đặc trưng về chất lượng tuyệt đỉnh: loại rượu 
vang lâu năm, tươi nguyên có màu đỏ hay những loại vang đỏ ngọt và hơi ngọt, 
cũng như vang trắng từ giống nho đỏ. Kể từ đầu thế kỷ 20, rượu NEMEA đã 
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được công nhận là một trong những loại vang đỏ có chất lượng hàng đầu Hy 
Lạp. Cùng với rượu Xinomavro, vang đỏ Nemea đã trở thành loại vang đỏ 
hàng đầu Hy Lạp với chứng nhận tên gọi xuất xứ. 

Chất lượng trứ danh của rượu Nemea dựa trên quy định của Luật 
5506/1932 và Quyết định của Thủ tướng số 110822/16.09.32 công nhận và bảo 
hộ các loại rượu Hy Lạp với tên gọi xuất xứ. 

Chất lượng rượu Nemea (PDO) được tạo nên không chỉ bởi tính độc đáo 
của giống nho được đề cập ở trên mà còn bởi những điều kiện đất đai và khí 
hậu đặc trưng chủ yếu ở vùng này, hay điều kiện địa lý là những yếu tố xác 
định vùng tiểu khí hậu phù hợp cho sự phát triển của giống nho đỏ này. Vùng 
trồng nho Nemea nằm ở độ cao 200-850m. Đây không phải là một khu vực 
riêng biệt mà được chia cắt thành 3 tiểu vùng với những khác biệt về khí hậu 
tuy nhỏ nhưng khá quan trọng; chính vì vậy, nho được thu hoạch ở đây khác 
biệt về thời gian thu hoạch, cường độ màu sắc, độ axit,… và bởi thế, chúng rất 
phù hợp với việc sản xuất những loại rượu khác nhau. Khu vực đầu tiên (vùng 
đồi núi) là những vườn nho nằm ở độ cao 550-850m. Việc thu hoạch những 
vườn nho này thường bị chậm bởi nho chín muộn hơn so với 2 khu vực còn lại. 
Khu vực thứ hai (bán đồi núi) có những sườn núi cao từ 320m-550m và khu 
vực thứ ba (vùng đất thấp) là nơi có những vườn nho ở độ cao 200m-320m. 
Thu hoạch nho ở vùng đất thấp thường được tiến hành vào khoảng giữa tháng 
9, khi nho bắt đầu chín. Tiếp đó là đến thu hoạch ở vùng bán đồi núi và 20-25 
ngày sau sẽ tiến hành thu hoạch nho ở vùng đồi núi. 

Chất lượng rượu Nemea (PDO) tăng dần theo thời gian ủ rượu, đây là loại 
rượu có sức sống bền bỉ qua nhiều năm. Đó là đặc tính quý hiếm trong số các 
loại rượu Hy Lạp, bởi vậy, rượu Nemea được xếp loại là một trong những loại 
rượu ngon nhất trên thế giới. 

Ngày nay, để đảm bảo chất lượng của rượu Nemea, hằng năm, rượu Nemea 
đều phải trải qua công đoạn phân tích các đặc tính lý-hóa bởi Ủy ban điều 
hành. Bất cứ loại rượu nào bị phát hiện không tuân thủ các quy định tiêu chuẩn 
có liên quan đều không được phép tiêu thụ trên thị trường với thương hiệu rượu 
NEMEA cùng chứng nhận tên gọi xuất xứ. 

Khu vực địa lý 

Vùng trồng nho Nemea tọa lạc ở phía Đông Bắc của Peloponnese bao gồm 
những cộng đồng sau đây: Aidonia, Archaees Kleones, Archaea Nemea, 
Asprokampos, Galatas, Dafni, Kastraki, Kefalari, Koutsi, Leontio, Mpozika, 
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Nemea, Petri, Titani và Psari trực thuộc Quận Corinthia; Gymno và 
Malandreni, trực thuộc quận Argolida. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Bộ Thực phẩm và Phát triển nông thôn 
 Cục Chế biến, Tiêu chuẩn và Kiểm soát chất lượng 
 Văn phòng rượu vang và rượu mạnh 

Địa chỉ: 2 Acharnon St., Athens,  
 GR-101 76 
 Hy Lạp 

Điện thoại: 210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289 

Fax: 210 - 52 38 337 

Email: ax2u249@minagric.gr 
 ax2u086@minagric.gr 
 ax2u172@minagric.gr 

Tên: Cục kinh tế nông nghiệp và thú y 

Tên: Trung tâm bảo vệ mùa vụ và kiểm soát chất lượng 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ρετσίνα Αττικής  (Retsina of Attiki) 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: ELLINIKA KELLARIA OINON D.KOURTAKIS A.E. 

Địa chỉ:  Anapafseos 20 
 19003 Markopoulo 
 Greece 

Chỉ dẫn địa lý 

Ρετσίνα Αττικής  (Retsina of Attiki) 

Sản phẩm 

Rượu vang 

Mô tả về sản phẩm 

Rượu vang trắng nguyên chất 

Các chỉ tiêu chất lượng 

+ Nồng độ cồn: tối thiểu 10,0%, tối đa 13,5%; 

+ Hàm lượng đường (g/l): tối đa 4,0; 

+ Nồng độ axit biểu thị bằng lượng axit tartaric (g/l): tối thiểu 4.5; 

+ Nồng độ axit dễ bay hơi biểu thị bằng lượng axit axetic (g/l): tối đa 1,08; 

+ Tổng hàm lượng sulphur dioxide tối đa trong rượu: 200mg/l. 

Đặc điểm cảm quan 

Rượu vang có màu vàng sậm, thường có ánh vàng và hổ phách. Có mùi 
hương phức hợp dễ chịu, hương vị đặc trưng của nhựa thông. Vị rất đậm, 
mạnh, nổi bật với mùi thơm của nhựa, độ chua trung bình, hậu vị mạnh, kéo 
dài. 

Rượu vang đỏ nguyên chất 

Các chỉ tiêu chất lượng 
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+ Nồng độ cồn: tối thiểu 10,0%, tối đa 13,5%; 

+ Hàm lượng đường (g/l): tối đa 4,0; 

+ Nồng độ axit biểu thị bằng lượng axit tartaric (g/l): tối thiểu 4,5; 

+ Nồng độ axit dễ bay hơi biểu thị bằng lượng axit axetic (g/l): tối đa 1,08; 

+ Tổng hàm lượng sulphur dioxide tối đa trong rượu: 200mg/l. 

Đặc điểm cảm quan 

Rượu vang có màu hồng sẫm pha đỏ nhạt với những vệt gợn màu cam, có 
mùi hương phức hợp dễ chịu, đậm hương thơm đặc trưng của nhựa thông. 
Rượu vang vị mạnh, hoàn hảo với mùi hương dễ nhận thấy của nhựa thông, độ 
axit trung tính, hậu vị dài. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Attica là khu vực lòng chảo bao quanh bởi các ngọn núi: Ymittos, Penteli, 
Parnitha, Kitheronas, Gerania và Pateras. Các luồng gió Bắc và gió từ biển thổi 
vào ở khu vực bờ biển suốt cả mùa hè làm giảm đi một lượng nhiệt lớn. Thêm 
vào đó, điều khác lạ là nhiệt độ trung bình năm của Attica chỉ 180C. Khí hậu 
đặc trưng của kiểu khí hậu Địa Trung Hải với lượng ánh sáng mặt trời lớn bậc 
nhất ở Hy Lạp. Gió ở đây thường yếu và ôn hòa. Độ ẩm trung bình thấp. 
Không có hiện tượng sương giá, các trận bão và mưa đá hiếm khi xảy ra ở 
vùng này. Điều dễ nhận thấy là điều kiện của khu vực này rất phù hợp cho việc 
trồng nho. Một yếu tố khác cũng cần xem xét tới đó là đất đai của vùng Attica 
bởi phần lớn đất ở đây đều cằn cỗi nhưng có thành phần đa dạng. Tất cả những 
yếu tố nói trên đều đóng vai trò chính trong việc tạo ra tính chất đa dạng của 
những loại rượu được sản xuất ở vùng này. Yếu tố cuối cùng và cũng là yếu tố 
quan trọng nhất đó chính là bản thân các loại nho nơi đây. Các giống nho được 
trồng ở khu vực Attica, cũng như ở trung tâm Hy Lạp, phần lớn là giống nho 
trắng Savvatiano và Roditis được dùng để làm rượu Retsina. 

Các đặc điểm của sản phẩm 

Sự kết hợp của điều kiện thời tiết, tính đa dạng của các loại đất trong khu 
vực, các giống nho được canh tác cũng như kỹ thuật trồng nho, sản xuất rượu 
đã góp phần làm nên những nét đặc trưng về chất lượng cho rượu Retsina của 
Attiki. 

Mối quan hệ nhân quả 

Nét độc đáo của rượu Retsina Attiki được tạo nên bởi những điểm đặc 
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trưng khác biệt của khu vực (đất, khí hậu, ảnh hưởng của gió vào mùa hè) kết 
hợp với những giống nho được trồng và những kỹ thuật canh tác được sử dụng. 

Khu vực địa lý 

Giới hạn khu vực sản xuất rượu Retsina of Attiki được xác lập theo Sắc 
lệnh số 514/5.7.1979 của Tổng thống (Công báo Chính phủ Quyển I, số 157, 
12.7.1979). Vùng trồng nho sản xuất rượu Attiki Retsina bao gồm toàn bộ khu 
vực Quận Attica. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Bộ Thực phẩm và Phát triển Nông nghiệp 
 Cục điều hành Chế biến, Tiêu chuẩn và Kiểm soát Chất lượng 
 Văn phòng rượu vang và rượu mạnh 

Địa chỉ:  2 Acharnon St., Athens, GR-101 76, Hy Lạp 

Điện thoại: 210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289 

Fax: 210 - 52 38 337 

Email: ax2u249@minagric.gr 
 ax2u086@minagric.gr 
 ax2u172@minagric.gr 

Tên: Cục Kinh tế nông nghiệp và Thú y 

Tên: Trung tâm bảo vệ vụ mùa và kiểm soát chất lượng. 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Πελοπόννησος (Peloponnese) 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: SKOYRAS OINOABELOURGIKI AGROTOURISTIKI 

Địa chỉ: Without Number 10th Km 
 ARGOS-STERNAS 
 21200 Malandreni ARGOS 
 Greece 

Điện thoại: 2751023688 

Fax: 2751023159 

Email: skouras@hol.gr 

Tên: LAFAZANISO 

Địa chỉ: Without Number Ancient Kleones 
 20500 ΝΕΜΕΑ 
 Greece 

Điện thoại: 2746031450 

Fax: 2746031400 

Email: lafazani@otenet.gr 

Tên: PALIVOUZA VOUAGGELIKI 

Địa chỉ: Without Number Ancient Nemea 
 20500 ΝΕΜΕΑ 
 Greece 

Điện thoại: 2746024190 

Fax: 2746020191 

Email: info@palivos.gr 

Tên: LAYKIOTIS 

Địa chỉ: Without Number Ancient Kleones 
 20500 ΝΕΜΕΑ 
 Greece 



 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 319 TẬP A (10/2014) 
 

 

1936 

Điện thoại: 2746031000 

Fax: 2746031361 

Email: info@lakiotis.gr 

Chỉ dẫn địa lý 

Πελοπόννησος (Peloponnese) 

Sản phẩm 

Rượu vang, rượu vang bán sủi 

Mô tả về sản phẩm 

Nguyên liệu thô 

- Rượu vang trắng Peloponnese (Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ - PGI) được 
sản xuất từ những giống nho sau đây: Aidani, Athiri, Asproudes, Asyrtiko, 
Kydonitsa, Lagorthi, Malagouzia, Monemvasia, Muscat, Moschofilero (Fileri), 
Petroulianos, Roditis, Rokaniaris, Savatiano, Sideritis, Skiadopoulo, 
Chardonnay, Sauvignon blanc, Arintho, Viognier, Riesling, Robola, 
Gewurztraminer và Ugni blanc. 

- Rượu vang đỏ Peloponnese (Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ  - PGI) được sản 
xuất từ những giống nho sau đây: Agiorgitiko, Avgoustiatis, Voidomatis, 
Voloitsa, nho đen Thrapsa, Kolliniatiko, Mandilaria, nho đen Kalavrytino, 
Mavrodafni, Mavroudi, Mavroudia, Skylopnychtis, Fokiano, Chondromavro 
Kalavrytino, Psilomavro Kalavrytino, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Grenache rouge, Merlot, Tempranillo, Mourvedre, Carignan, Syrah and 
Refosco.  

- Rượu vang hồng Peloponnese (Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ - PGI) được 
sản xuất từ những giống nho được dùng để sản xuất rượu vang trắng và vang 
đỏ. 

- Rượu vang trắng bán sủi nguyên chất, rượu vang bán sủi nguyên chất 
trung bình và rượu vang hơi ngọt được sản xuất từ tổng hợp những giống nho 
vẫn được dùng để sản xuất rượu vang Peloponnese (PGI), được trồng trên đất 
của vùng Peloponnese được dẫn chiếu theo Quyết định của Thủ tướng. 

- Vang bán nổ hồng nguyên chất, bán nguyên chất và vang hơi ngọt được 
sản xuất từ tổng hợp những giống nho vẫn được dùng để sản xuất rượu 
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Peloponnese (PGI), được trồng trên đất ở Peloponnese được dẫn chiếu theo 
Quyết định của Thủ tướng. 

Tất cả những giống nho được sử dụng để sản xuất rượu Peloponnese (PGI) 
phải được trồng trên đất của vùng Peloponnese được dẫn chiếu theo Quyết định 
của Thủ tướng. 

Nồng độ cồn 

Rượu vang trắng nguyên chất:     tối thiểu 10,5%  

Rượu vang trắng bán nguyên chất:    tối thiểu 10,5%  

Rượu vang trắng hơi ngọt:     tối thiểu 10,5%  

Rượu vang trắng ngọt:      tối thiểu 10,5%  

Rượu vang đỏ nguyên chất:     tối thiểu 11%  

Rượu vang đỏ bán nguyên chất:    tối thiểu 11%  

Rượu vang đỏ hơi ngọt:      tối thiểu 11% 

Rượu vang đỏ ngọt:      tối thiểu 11%  

Rượu vang hồng nguyên chất:     tối thiểu 10,5%  

Rượu vang hồng bán nguyên chất:    tối thiểu 10,5%  

Rượu vang hồng hơi ngọt:     tối thiểu 10,5%  

Rượu vang hồng ngọt:      tối thiểu 10,5% 

Rượu vang trắng bán sủi nguyên chất:   tối thiểu 7,5% 

Rượu vang trắng bán sủi hơi ngọt:    tối thiểu 7,5%  

Rượu vang hồng bán sủi nguyên chất:   tối thiểu 7,5%  

Rượu vang hồng bán sủi bán nguyên chất:  tối thiểu 7,5%  

Rượu vang hồng bán sủi hơi ngọt:    tối thiểu 7,5% 

Cảm quan: Rượu vang có màu trắng, đỏ và hồng. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Peloponnese là khu vực sản xuất rượu lớn nhất của Hy Lạp với 22.000 
hecta mỗi năm sản xuất khoảng 1.500.000 hectolitres rượu. Nơi đây sản xuất 
rất nhiều loại rượu: vang trắng, đỏ, hồng, vang sủi và rượu vang ngọt. Một số 
khu vực mang tên gọi xuất xứ nổi tiếng bao gồm: Nemea, Mantinia, Patra, 
Muscat của Patra, Mavrodafni của Patra, Muscat của Rio Patra; các loại rượu 
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của địa phương: Peloponnese, Korinthia, Achaia, Klimenti, Arkadia, Ilia, Ilion, 
Tegea, Lakonia, Monemvasia, Messinia, Pylia, Trifilia, Letrini, Pissatis, sườn 
núi Aigialia, sườn núi Petroto. 

Nemea 

Khu vực vườn nho Nemea nằm trên vùng đồng bằng thấp phía trên chân 
núi Kyllinion, bao trùm trên một vùng rộng 2.200 hecta. Những vườn nho ở độ 
cao từ 200m đến 850m và loại nho duy nhất được trồng ở đây là giống 
Agiorgitiko. Đây là giống nho rất đẹp và quý hiếm, cho ra thứ quả tròn, có màu 
xanh đen với lớp vỏ dày, mềm như nhung, điều làm nên sức hút cho giống nho 
này. Tuy nhiên, loại nho này chỉ phát triển và nở rộ ở đây bởi những luồng gió 
mát từ phía Bắc cộng với nhiệt độ thấp thường xuyên đã thúc đẩy quá trình 
chín đều của quả. Kể từ năm 1971, rượu vang đỏ nguyên chất Nemea trở thành 
một trong những loại rượu đặc trưng của Hy Lạp và được xem là loại rượu có 
tên gọi xuất xứ (PDO) với chất lượng vượt trội. Bởi Nemea là dải đất rộng lớn 
nhất của Hy Lạp với SQDO, nơi có sự phân hóa và thay đổi mạnh mẽ. Những 
sự khác biệt về độ cao, loại đất và các vùng tiểu khí hậu làm nên một khu vực 
đa dạng, phức tạp mà từ đó vô số những loại rượu khác nhau được ra đời. 

Mantinia 

Những vườn nho ở khu vực Mantinia nằm ở phía Đông Bắc của Tripolis. 
Độ cao thấp nhất là 650m, đất ở đây nhìn chung là nghèo dinh dưỡng và thoát 
nước tốt. Khí hậu nơi đây nổi bật với lượng mưa và tuyết rơi lớn vào mùa 
đông, thường xuyên có mưa rào và bão vào mùa hè và nhiệt độ thấp hơn so với 
những vùng khác của Hy Lạp lục địa. Những đặc điểm của hệ sinh thái này có 
xu hướng kéo dài ở thời gian nho chín. Chính vì thế, những vườn nho ở 
Mantinia thường chín vào khoảng nửa sau tháng 9, khá muộn so với vùng phía 
Nam của Hy Lạp.  Có 2 giống nho trắng được trồng ở đây là Moschofilero và 
Asprouda. Giống Moschofilero chính là ngôi sao ở đây bởi đó là giống nho 
chính. Moschofilero chỉ được trồng ở khu vực này; tuy nhiên, cũng có một 
giống nho cùng họ khác ít hương thơm hơn có tên gọi Fileri, được trồng ở 
Lakonia, phía Nam của Peloponnese. Giống nho này có vỏ màu đỏ nhạt, tuy 
vậy, rượu làm từ nho Fileri ở Mantinia lại có màu trắng. Một đặc điểm khác 
của giống nho Moschofilero chính là hương vị rất đặc trưng của nó. Bởi vì 
giống nho Muscat, giống nguyên bản của loại nho này gợi cho người ta nghĩ tới 
hoa hồng, đồng thời, nó cũng có mùi hương phức hợp của bạc hà và chanh. 
Cuối cùng, khi nho Moschofilero chín hoàn toàn, nó sẽ có độ chua tương đối 
dễ chịu. Tất cả những đặc điểm nói trên được thể hiện ở tính chất đặc trưng của 
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rượu vang trắng vùng Mantinia. Đó là những loại rượu có màu sáng, hương 
thơm tinh tế, thanh lịch nhưng cũng không kém phần sống động với chất lượng 
vượt trội của sản phẩm mang tên gọi xuất xứ. Nhờ có các đặc trưng của nho 
Moschofilero, những nhà sản xuất rượu ở nơi đây đã thành công trong việc tạo 
ra những loại rượu vang sủi đặc biệt. 

Achaia 

Với hơn 6.700 hecta nho, Achaia sản xuất được 4 loại rượu khác nhau 
mang tên gọi xuất xứ. Loại rượu vang nguyên chất duy nhất là rượu hoa quả 
trắng Patra với tên gọi xuất xứ có chất lượng vượt trội, được tạo thành bởi 
giống nho Roditis. Nho được sử dụng có nguồn gốc từ những vùng núi nơi quy 
trình sản xuất được kiểm soát, chính vì thế, rượu nơi đây sẽ làm bạn ngạc nhiên 
bởi mùi hương đậm đà và hương vị phong phú của nó. 

Ba loại rượu còn lại với tên gọi xuất xứ được sản xuất ở Achaia đều là rượu 
ngọt mang tên gọi xuất xứ: Muscat của Patra, Muscat của Rio Patra và loại 
rượu danh tiếng khắp thế giới Mavrodafni của Patra. Rượu Muscat của Patra và 
Muscat của Rio Patra được làm từ giống nho Muscat trắng vốn được biết đến 
trong giới trồng nho khắp thế giới với tên gọi “những hạt nhỏ Muscat màu 
trắng” (Muscat blanc a petits grains). Loại rượu thứ ba được sản xuất từ giống 
Mavrodafni và Black Corinth. 

Toàn bộ khu vực Aigialia, nằm ở ngoại ô thành phố Aigion, có cảnh quan 
tuyệt vời và hướng nhìn ra biển khá đẹp mắt. Đây là khu vực với rất nhiều 
những nét hấp dẫn từng được ngợi ca trong cuốn sách của Pausanias viết về 
Achaia. Tuy nhiên, hơn hết, Aigialia tọa lạc phía chân đỉnh Panachaiko và đỉnh 
Chelmos lại chính là một khu vực trồng nho đa dạng và quý hiếm. Rượu vang 
của vùng Aigialia được sản xuất trên những ngọn đồi phía Bắc, bao phủ bởi 
những vườn nho có năng suất thấp và tận hưởng trọn vẹn những luồng gió mát 
rượi. Có những loại rượu vang trắng với phong cách riêng biệt và rượu vang đỏ 
với những đặc tính tiến triển theo thời gian. Những giống nho sau đây được sử 
dụng kết hợp để làm rượu: Roditis, Chardonnay, Lagorthi, Cabernet 
Sauvignon, Merlot. 

Ilia 

Khu vực này có những vườn nho bao quanh Pyrgos, cho ra những loại rượu 
Letrini đặc trưng của địa phương từ Refosco. Nho ở đây là giống nho đỏ từ 
phía Bắc Italia, có sức sống mãnh liệt và khả năng kháng lại sâu bệnh rất tốt 
với những đường gân và đặc biệt là chứa rất nhiều tannin; một giống nho khác 
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là Mavrodafni có lớp lông mịn như nhung, làm hoàn chỉnh nét đặc trưng của 
rượu nơi đây. Tên gọi xuất xứ rượu địa phương Pissatis và Ilia bao gồm loại 
rượu màu trắng, hồng và đỏ được làm từ những giống nho nói trên cũng như từ 
các loại nho sau: Roditis, Fileri, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier và 
Grenach Rouge. 

Messinia 

Những nhân tố quyết định tới sự sinh tồn của những giống nho sinh trưởng 
trong các vườn nho ở Messinia bao gồm: độ cao tương đối thấp, đất đai màu 
mỡ, khí hậu ôn hòa, lượng ánh sáng mặt trời lớn và điều kiện khí hậu ấm áp 
chiếm ưu thế vào mùa nho chín. Những giống nho Hy Lạp được trồng ở khu 
vực này bao gồm Rotidis, Fileri, Asyrtiko, Fokiano và Mandilaria. Tuy nhiên, 
những người trồng nho vừa chuyển sang canh tác cả những giống nho nhập 
ngoại. Những giống nho Chardonnay, Ugni blanc, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Grenache rouge, Merlot và Carignan được trồng nhiều nhất 
trong những vườn nho. Những loại rượu vang được sản xuất ở đây có tên gọi 
xuất xứ Messinia, Pylia và Trifilia. 

Lakonia 

Những vườn nho ở Monemvasia và Lakonia nói chung bao trùm lên một 
diện tích khoảng 700 hecta chủ yếu trồng những loại nho Hy Lạp. Loại nho 
trắng Kydonitsa chỉ được trồng ở khu vực này, cùng với những giống nho khác 
của địa phương, ví dụ, Monemvasia, Petrouliano, Thrapsa và Asyrtiko, được sử 
dụng để sản xuất các loại rượu vang Lakonia và Monemvasia. Tương ứng với 
đó, các loại nho được kết hợp sử dụng để sản xuất rượu vang đỏ địa phương 
với mùi vị và hương thơm đậm đà, bao gồm giống Mavroudi (loại nho đỏ cổ 
đại vốn vẫn được biết đến được sử dụng trong việc sản xuất loại rượu 
Malvasia) và giống Agiorgitiko. 

Đặc điểm của sản phẩm 

Những điều kiện thời tiết kết hợp, đặc điểm đất đai của khu vực, những 
giống nho được canh tác, kỹ thuật canh tác nho và sản xuất rượu vang góp một 
phần không nhỏ làm nên chất lượng của những loại rượu vang Peloponnese 
(PGI). 

Mối liên hệ 

Danh tiếng của các loại rượu Peloponnese (PGI) được tạo nên bởi những 
nét đặc trưng khác biệt của khu vực (đất đai, khí hậu, ảnh hưởng của gió vào 
mùa hè) kết hợp cùng những giống nho được trồng và kỹ thuật canh tác truyền 
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thống. 

Khu vực địa lý 

Vùng phân định ranh giới sản xuất rượu Peloponnese (PGI) được xác lập 
theo Quyết định số 340577/01.09.1989 của Thủ tướng (Công báo Chính phủ, 
Quyển II, số 694/15.09.1989), bổ sung theo Quyết định số 3820238/31.07.2000 
của Thủ tướng (Công báo Chính phủ, Quyển II,, số 1012/10.08.2000). 

Vùng phân định ranh giới sản xuất rượu Peloponnese (PGI) bao gồm toàn 
bộ khu vực Peloponnese mà trong đó rượu mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ 
(PGI) và rượu vang mang tên gọi xuất xứ được bảo hộ (PDO) được công nhận 
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Bộ Phát triển Nông nghiệp và Thực phẩm 
 Cục điều hành Chế biến, Chuẩn hóa và Kiểm soát Chất lượng 
 Phòng rượu vang và rượu mạnh 

Địa chỉ:  2 Acharnon St., Athens, GR-101 76, Hy Lạp 

Điện thoại: 210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289 

Fax: 210 - 52 38 337 

Email: ax2u249@minagric.gr 
 ax2u086@minagric.gr 
 ax2u172@minagric.gr 

Tên: Cục Kinh tế nông thôn và Thú y 

Tên: Trung tâm nông thôn bảo vệ vụ mùa và kiểm soát chất lượng. 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Σάμος (Samos) 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου (Union of 
Winemaking Cooperatives of Samos) 

Địa chỉ:  Χωρίς αριθμό Χωρίς οδό 
 (without number without street) 
 83100 Μαλαγάρι Σάμος, Ελλάδα 
 (83100 Malagari Samos, Greece) 

Điện thoại: +302273087511 

Fax: +302273023907 

Email: info@samoswine.gr 

Chỉ dẫn địa lý 

Σάμος (Samos) 

Sản phẩm 

Rượu vang nặng, rượu vang nho khô 

Mô tả về sản phẩm 

Rượu ngọt tự nhiên (Natural Sweet Wine) 

Chỉ tiêu chất lượng 

- Nồng độ cồn tự nhiên: tối thiểu: 14%; 

- Tổng nồng độ cồn: tối thiểu 17,5%; 

- Nồng độ cồn thực tế: 15,0-22,0%; 

- Tổng nồng độ axit biểu thị bằng nồng độ axit tartaric (g/l): tối thiểu 4,0; 

- Nồng độ axit dễ bay hơi biểu thị bằng nồng độ axit axetic (g/l): tối đa 
1,08; 

- Lượng axit sulfur dioxit trong rượu (tổng số): 200 mg/l. 
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Đặc điểm cảm quan 

- Hình thái: màu vàng nhạt; 

- Mùi hương: Có mùi thơm của hoa, chuối và mật ong; 

- Vị: có vị ngọt cân bằng với vị chua. Khi nếm rượu vang muscat, ngay lập 
tức có thể cảm nhận được cảm giác dễ chịu. Hậu vị trung bình. 

Rượu vang ngọt tự nhiên từ những vườn nho được chọn lọc (Natural Sweet 
Wine from selected vineyards) (Grand Cru) 

Chỉ tiêu chất lượng 

- Nồng độ cồn tự nhiên: tối thiểu: 14,8%; 

- Tổng nồng độ cồn: tối thiểu 17,5%; 

- Nồng độ cồn thực tế: 15,0-22,0%; 

- Tổng nồng độ axit biểu thị bằng nồng độ axit tartaric (g/l): tối thiểu 4,0; 

- Nồng độ axit dễ bay hơi biểu thị bằng nồng độ axit axetic (g/l): tối đa 
1,08; 

- Lượng axit sulfur dioxit trong rượu (tổng số): 200 mg/l. 

Đặc điểm cảm quan 

- Hình thái: màu vàng rơm với những vệt màu xanh lá; 

- Mùi hương: mùi thơm hỗn hợp của các loài hoa, hoa hồng, chuối, mật 
ong, quả sung; 

- Vị: có vị ngọt cân bằng với vị chua, mát. Khi nếm rượu vang muscat, 
ngay lập tức có thể cảm nhận được cảm giác dễ chịu. Hậu vị kéo dài. 

Rượu vang ngọt (Sweet Wine) 

Chỉ tiêu chất lượng 

- Nồng độ cồn tự nhiên: tối thiểu 13,0%; 

- Tổng nồng độ cồn: tối thiểu 17,5%; 

- Nồng độ cồn thực tế: 15,0-22,0%; 

- Tổng nồng độ axit biểu thị bằng nồng độ axit tartaric (g/l): tối thiểu 3,5; 

- Nồng độ axit dễ bay hơi biểu thị bằng nồng độ axit axetic (g/l): tối đa 
1.08; 
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- Lượng axit sulfur dioxit trong rượu (tổng số): 200 mg/l. 

Đặc điểm cảm quan 

- Hình thái: màu vàng ánh kim; 

- Mùi hương: có mùi thơm của các loài hoa, quả, mật ong và chuối; 

- Vị: có vị ngọt cân bằng với vị chua, mùi vị giống rượu nho muscat, mát. 
Hậu vị mùi hoa quả kéo dài. 

Rượu ngọt tự nhiên (Naturally Sweet Wine) 

Chỉ tiêu chất lượng 

- Nồng độ cồn tối thiểu trước khi nho được sấy khô: 14,80%; 

- Nồng độ cồn tối thiểu sau khi nho được sấy khô: 17,6%; 

- Tổng nồng độ cồn: ít nhất 17,6%; 

- Nồng độ cồn thực tế: ít nhất 12%; 

- Tổng nồng độ axit biểu thị bằng nồng độ axit tartaric (g/l): tối thiểu 5,5; 

- Nồng độ axit dễ bay hơi biểu thị bằng nồng độ axit axetic (g/l): tối đa 1,6; 

- Lượng axit sulfur dioxit trong rượu (tổng số): 400 mg/l. 

Đặc điểm cảm quan 

- Hình thái: màu vàng ánh kim với những vệt màu nâu nhạt; 

- Mùi hương: có mùi thơm mạnh hỗn hợp của hoa, gia vị, hoa quả khô, hoa 
quả và mật ong; 

- Vị: có vị ngọt cân bằng đượm mùi hoa quả. Vị muscat mạnh. Hậu vị kéo 
dài. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Những vườn nho bao phủ khắp vùng sườn đồi của đỉnh Ampelos và phía 
chân núi Kerketeas ở độ cao 900m so với mực nước biển. Chúng được trồng 
trên những thềm đất bậc thang nằm trên các bức tường đá, có hình chiếc tách 
và không được tưới. Đất ở khu vực địa lý chủ yếu là đá phiến và sỏi, có độ màu 
mỡ trung bình và đặc biệt là thoát nước tốt. Đất ở đây phần lớn là đất axit 
(thiếu Canxi) và giàu khoáng (Fe, Mg, Mn, Cu, Zn). Nhiệt độ trung bình năm 
là 20,30C, lượng mưa trung bình là 750mm và lượng mưa được phân bổ từ cuối 
tháng 9 tới giữa tháng 5. 

Các loại rượu sản xuất bởi Liên hiệp các hợp tác xã sản xuất rượu Samos 
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khác biệt chính bởi chất lượng và nét độc đáo có từ thời xa xưa đến nay. 

Không phải tình cờ mà những loại rượu này đã và sẽ gặt hái được nhiều 
giải thưởng trong những cuộc thi nổi tiếng tầm cỡ quốc tế. 

Hơn nữa, chúng nắm giữ một vị trí đặc biệt trong tâm trí và trái tim của 
không chỉ những người tiêu dùng Hy Lạp mà còn của cả những người sành 
rượu nho tới từ những quốc gia khác. Rượu ngọt Samian đứng đầu bảng thế 
giới trong số các loại rượu cùng loại, và cùng với rất nhiều những nét đặc thù ở 
loại rượu này, nó vẫn giữ đặc quyền là loại rượu được sử dụng trong Công giáo 
La Mã. 

Điều kiện thời tiết, thành phần đất đai ở khu vực, những loại nho được canh 
tác và kỹ thuật canh tác cũng như sản xuất rượu đã góp phần làm nên những 
nét đặc thù về chất lượng cho các loại rượu Samos (PDO). 

 Nét độc đáo của các loại rượu Samos (PDO) được tạo thành từ những đặc 
trưng khác biệt của khu vực (đất đai, khí hậu, ảnh hưởng của gió vào mùa hè) 
cùng với đó là những giống nho được trồng và những kỹ thuật trồng nho được 
áp dụng. 

Khu vực địa lý 

Vùng phân định ranh giới sản xuất rượu Samos (PDO) được xác lập theo 
Sắc lệnh Hoàng gia số 680/20.10.1970 (Công báo của Chính phủ số 
229/A/29.10.1970), sau đó Sắc lệnh này được thay thế bởi Sắc lệnh của Tổng 
thống số 212/3.3.1982 (Công báo của Chính phủ số 32/A.12.3.1982). Mới đây 
vùng phân định ranh giới này tiếp tục được sửa đối theo Sắc lệnh của Tổng 
thống số 165/6.12.2013 (Công báo của Chính phủ số 270/A/12.12.2013). Vùng 
trồng nho sản xuất rượu Samos bao gồm những khu vực như sau: 

a) Từ phía Bắc của đảo: các khu vực cộng đồng địa phương Kokkari, 
Vourliotes, Agios Konstantinos, Manolates, Stavrinides, Ampelos, trực thuộc 
Khối liên hiệp thành phố Vathy, cộng đồng thành phố Karlovasi và cộng đồng 
địa phương Kontakeika Ydrousa, Konteika, Agioi Theodoroi, Platanos, Leka, 
Kastanea và Kosmadeoi, trực thuộc Khối liên hiệp thành phố Karlovasi. 

b) Từ trung tâm của đảo: các khu vực cộng đồng địa phương Pyrgos, 
Mesogios Pandroso, Koumaradeoi và Mavratzeoi, trực thuộc Khối liên hiệp 
thành phố Pythagorion. 

c) Từ phía đông của đảo: các khu vực cộng đồng thành phố Samion và 
Vathy, trực thuộc Khối liên hiệp thành phố Vathy và các cộng đồng thành phố 
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Pagondas, Chora, Mytilinioi và Vathy, trực thuộc Khối liên hiệp thành phố 
Pythagorian. 

d) Từ phía nam của đảo: khu vực cộng đồng địa phương Spathareoi, trực 
thuộc Khối liên hiệp thành phố Pythagorian. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Bộ Thực phẩm và Phát triển nông thôn 
 Cục Chế biến, Tiêu chuẩn và Kiểm soát chất lượng 
 Văn phòng rượu vang và rượu mạnh 

Địa chỉ:  2 Acharnon St., Athens,  
 GR-101 76 
 Hy Lạp 

Điện thoại: 210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289 

Fax: 210 - 52 38 337 

Email: ax2u249@minagric.gr,  
 ax2u086@minagric.gr, 
 ax2u172@minagric.gr 

Tên: Cục kinh tế nông nghiệp và thú y 

Tên: Trung tâm về bảo vệ mùa vụ và kiểm soát chất lượng 

 
 



 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 319 TẬP A (10/2014) 
 

 

1947 

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ DINGAČ 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Ministry of Agriculture 

Địa chỉ:  78 Ulica grada Vukovara 
 10000 Zagreb 
 Croatia 

Chỉ dẫn địa lý 

Dingač 

Sản phẩm 

Rượu vang 

Mô tả về sản phẩm 

Tùy thuộc vào phương pháp sản xuất và lưu giữ, rượu vang tinh khiết có 
màu hồng đậm, ánh tím nhẹ hoặc nâu sáng, có mùi hương rượu vang đặc trưng 
trẻ trung, phóng khoáng; hoặc hương vị của rượu vang được lên men trong 
thùng gỗ, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng; mùi hương đặc trưng nổi tiếng 
Plavac Mali crni được lên men trong thùng gỗ, cùng với với hương vị của quả 
mận và quả sung khô, đánh thức khứu giác giống mùi hương của bánh mì mới 
ra lò. Mùi vị tròn trịa, hơi chát hoặc có hương vị phảng phất tanin, và với vị 
tươi mới rõ rệt. 

Giống nho:       Plavac mali crni 

Tồng nồng độ cồn tối đa (% khối lượng):  18 %  

Nồng độ cồn tối thiểu (% khối lượng):  13,5 %  

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Khí hậu Địa Trung Hải ôn hòa, điều kiện địa chất, thổ nhưỡng rất thuận lợi, 
kết hợp với vị trí đặc thù của những vườn nho trên các sườn đồi đầy ánh nắng 
mặt trời trong một cảnh quan tuyệt vời đã tạo ra những điều kiện đặc trưng, gần 
như hoàn hảo cho việc trồng nho. Khí hậu có ảnh hưởng lớn đến phát triển của 
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cây trồng và độ chín của quả, và do đó ảnh hưởng đến quả nho và chất lượng 
rượu vang. 

Các điều kiện địa chất và thổ nhưỡng, chủ yếu là hàm lượng kali cao trong 
đất, là một yếu tố quan trọng quyết định chất lượng và tính chất đặc thù của 
rượu vang "Dingač". Chất lượng của rượu vang cũng phụ thuộc vào thành phần 
cơ giới và cấu trúc của đất rất thuận lợi cũng như độ sáng của lớp đất bề mặt. 

"Dingač" đã đặc biệt nổi danh từ thế kỷ XV, mức giá bán của rượu vang 
Dingač thường cao hơn so với các loại rượu vang khác của khu vực sản xuất là 
3 đến 4 lần. 

"Dingač" đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong nhiều cuộc triển lãm, 
trong đó có "Grand Prix Gold Medal" (huy chương vàng Grand Prix) được trao 
cho rượu "Dingač" của gia đình Miličić ở Trstenik tại Triển lãm quốc tế Paris 
vào năm 1930.  

Khu vực địa lý 

Khu vực chỉ dẫn địa lý được bảo hộ Dingač bao gồm các sườn dốc trên bờ 
biển phía Nam của khu vực trung tâm bán đảo Pelješac. Sườn núi trải dài nối 
tiếp nhau từ Trstenik đến thung lũng Jelin Dol. Những quả đồi nằm ở phía Tây 
Nam, có độ nghiêng từ 10 - 60 độ và được giới hạn bởi hai đỉnh Čućin và Sv. 
Juraj. Theo hồ sơ địa chính, khu vực địa lý được bảo hộ Dingač bao gồm bốn 
thành phố chính: Pijavičino, Podobuče, Potomje và Trstenik. Tổng diện tích 
trải dài trên 7,58 km2, có chiều dài 8070 m và chiều rộng từ 552 - 1386 m. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Hrvatski Centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za 
vinogradarstvo i vinarstvo (Trung tâm Nông nghiệp, Thực phẩm 
và Nông thôn Croatia, thuộc Viện Nghề trồng nho và Chế biến 
rượu vang) 

Địa chỉ:  Jandrićeva 42,  
 10000 Zagreb, 
 Croatia 

 
 



 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 319 TẬP A (10/2014) 
 

 

1949 

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TOKAJ/TOKAJI 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 

Địa chỉ:  3910Tokaj, Dózsaút2, Hungary 

Điện thoại: + 36–47–352–623 

Fax: + 36–47–352-623 

Email:  szolyak@tokajhkt.t-online.hu 

Chỉ dẫn địa lý 

Tokaj/Tokaji 

Sản phẩm 

Rượu vang 

Mô tả về sản phẩm 

Nguyên liệu 

Các loại nho được cấp phép: 

Rượu vang: Furmint, Hárslevelű, Kabar, Kövérszőlő, Sárgamuskotály, 
Zéta. 

Rượu vang sủi: Furmint, Hárslevelű, Kabar, Kövérszőlő, Sárgamuskotály, 
Zéta. 

Nồng độ cồn 

Loại rượu vang / Loại sản phẩm Nồng độ cồn thực tế (vol %) 
TokajiEszencia Tối đa 8 vol% 
TokajiAszú (3 - 6 puttonyos) Tối thiểu 9 vol% 
TokajiSzamorodni Tối thiểu 12vol% 
TokajiFordítás Tối thiểu 9 vol% 
TokajiMáslás Tối thiểu 9 vol% 
Tokajifehérbor Tối thiểu 9 vol% 
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Chỉ tiêu cảm quan: rượu vang trắng. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Các điều kiện trồng nho độc đáo duy nhất và kỹ thuật sản xuất được nâng 
tầm thành nét văn hóa cùng với giá trị lâu đời hàng trăm năm của khu vực sản 
xuất rượu vang Tokaj đã được Ủy ban Di sản Thế giớicủa UNESCO công nhận 
và trao danh hiệu di sản thế giới vào năm 2002, các điều kiện tự nhiên và con 
người bao gồm: 

- Yếu tố khí hậu và vi khí hậu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ hai dòng sông 
Bodrog, Tisza chảy qua khu vực này, khiến cho các vùng đất bên các bờ sông 
này ngập nước và có độ ẩm cao, điều kiện thời tiết thường xuyên thuận lợi đã 
hình thành ngành trồng nho ("aszúsodott"), là điều kiện đặc biệt quan trọng liên 
quan đến yếu tố vi khí hậu; 

- Điều kiện địa hình của khu vực sản xuất rượu vang, là khu vực có điều 
kiện khí hậu thuận lợi nằm ở phía Nam và Đông Nam của dãy núi Zemplén; 

- Thành phần đa dạng của đất và đá có nguồn gốc chủ yếu là từ các núi lửa 
trong những khu vực sản xuất và các sườn dốc ở đây; 

- Loại nho đặc trưng và điển hình được trồng ở đây (từ các giống nho 
Furmint, Hárslevelű, SárgaMuskotálycho đến Zeta, KövérszőlővàKabar);  

- Kỹ thuật sản xuất rượu vang, lưu giữ và ủ chín rượu độc đáo nhất, không 
tìm thấy ở bất cứ nơi khác trên thế giới (ví dụ như kỹ thuật sản xuất, ủ chín 
rượu trong các thùng gỗ nhỏ); 

- Sự cẩn trọng, tỷ mỉ của người trồng nho và sản xuất rượu vang hàng thế 
kỷ nay. 

Khu vực địa lý 

Bao gồm các vùng: Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, 
Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, 
Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, 
Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, 
Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu, được phân loại hạng I và hạng II theo 
đăng ký về các vùng sản xuất rượu vang. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borés Alkoholos Italok 
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Igazgatósága 
 (National Food Chain Safety Authority's Board of Directors Wine 

and Alcoholic Beverages) 

Địa chỉ:  1118 Budapest, Budaörsiút 141-145, Hungary 

Điện thoại: +36-1-346-0930 

Email: bor@nebih.gov.hu 

Government Offices (Kormányhivatal) on county level 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ BRESAOLA DELLA VALTELLINA 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Industrial association of meat and charcuterie 

Địa chỉ:  Milanofiori – Palazzo F/l – 20090 ASSAGO (MI) 
 Ý 

Chỉ dẫn địa lý 

Bresaola della Valtellina 

Sản phẩm 

Bắp bò muối 

Mô tả về sản phẩm 

Bresaola della Valtellina là một sản phẩm từ thịt bò, được muối và xử lý tự 
nhiên, được sử dụng ở dạng chưa nấu chín. Sản phẩm mang hình dạng của 
những bắp thịt được sử dụng để tạo nên sản phẩm. Do nhu cầu thương mại cấp 
thiết, chúng được thay đổi hình dáng và vì vậy có dạng hình trụ. Vì những nhu 
cầu cụ thể, chúng được nén thành hình giống viên gạch. Những bắp thịt từ chân 
bò được sử dụng để làm Bresaola della Valtellina là: 

- Đùi trên: phần bên trong phía sau của cơ đùi, bao gồm phần cơ thẳng bên 
trong, cơ giạng và cơ đùi sau; 

- Punta d'anca: phần trên của đùi trước, không có cơ giạng; 

- Bắp đùi: phần cơ đùi bên của đùi trên, nghĩa là 2 bắp đùi; 

- Lõi mông: phần bên trong phía sau của cơ đùi, nghĩa là cơ đùi sau; 

- Đùi thăn: phần đùi trước, bao gồm, cơ thẳng trước và cơ lớn ở bên và ở 
giữa. 

Bresaola della Valtellina được cho vào vỏ bao tự nhiên hoặc nhân tạo, được 
sấy khô và xử lý trong điều kiện khí hậu phù hợp, trong suốt quá trình giảm độ 
ẩm chậm và từ từ, sự phát triển của chất lên men tự nhiên và hiện tượng 
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enzyme, mang lại những thay đổi tạo nên cho sản phẩm những đặc tính cảm 
quan đặc trưng và đảm bảo khả năng bảo quản các chất bổ của sản phẩm trong 
điều kiện nhiệt độ phòng thông thường. 

 Bằng chứng về nguồn gốc 

Bresaola della Valtellina mang tên và danh tiếng của khu vực địa lý là nơi 
xuất xứ của nó. Vào thời cổ đại, phương pháp bảo quản tất cả các loại thịt là 
sấy khô và muối. Việc tăng sản lượng và sự đa dạng hóa trong sản xuất thực 
phẩm và việc sử dụng các phương pháp bảo quản đa dạng đã thay thế việc sử 
dụng các loại thịt muối sấy khô. 

Những ghi chép từ những năm thuộc thế kỷ 15 đã minh chứng cho sự tồn 
tại của phương thức muối và sấy khô chân bò tại vùng Valtellina. Xuất xứ của 
tên gọi này dường như bắt nguồn từ “salaa come brisa” trong tiếng địa phương 
Valtellina, sau trở thành “brisaola”, sau đó được Ý hóa thành “bresaola”. Từ 
điển tiếng Ý (Nuovissimo Palazzi, xuất bản năm 1974) định nghĩa từ 
“bresaola” như “một dạng thịt bò được sấy và muối từ vùng Valtellina”. 

Sự chăm chỉ cần cù và khéo léo về kỹ thuật, hoàn thiện và thừa kế truyền 
thống giữa những người sản xuất cũng là những yếu tố rất quan trọng cho để 
tạo ra được sản phẩm này với những đặc tính cụ thể mà đến ngày nay vẫn còn 
có những mối liên hệ với những yếu tố về môi trường cũng như con người. 

Quy trình 

Quy trình sản xuất Bresaola bao gồm các công đoạn sau: cắt, muối-khô, 
bọc vỏ, làm khô và ủ chín. 

Mối quan hệ với khu vực địa lý 

Những yêu cầu đối với Bresaola della Valtellina phụ thuộc vào những điều 
kiện môi trường và vào yếu tố tự nhiên cũng như con người. 

Điều kiện khí hậu đặc biệt ở Valtellina (kéo dài theo chiều dọc giữa dãy núi 
Rhaetian và dãy núi Orobie trước đây) tạo điều kiện cho việc chế biến sản 
phẩm thịt từ chân bò với việc ướp muối nhẹ với hương vị tinh tế, mềm khiến 
sản phẩm trở nên rất hấp dẫn. 

Khu vực địa lý 

Nhờ truyền thống cổ xưa, vùng sản xuất Bresaola della Valtellina chỉ giới 
hạn ở trên toàn diện tích của tỉnh Sondrio. “Valtellina” là tên thung lũng chính 
của tỉnh này. 
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Cơ quan kiểm soát 

Tên:  CSQA Certificazioni 

Địa chỉ:  Via San Gaetano 74 
 36016 Thiene (VI) 
 Italy 

Điện thoại: +39/0445313011 

Fax: +39/0445313070 

Email: csqa@csqa.it 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PECORINO ROMANO 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano 

Địa chỉ: Corso Umberto 1226, 08015 Macomer (NU), ITALY 

Điện thoại: +39.078570537  

Fax: +39 078572215  

Email: mfo@pecorinoromano.com 

Chỉ dẫn địa lý 

Pecorino Romano 

Sản phẩm 

Pho mát được làm từ sữa cừu tươi 

Mô tả về sản phẩm 

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ "Pecorino Romano" dùng cho sản phẩm pho 
mát cứng, đã chín được sản xuất từ sữa cừu tươi nguyên chất béo, lấy từ cừu 
được nuôi trong khu vực địa lý Sardinia, Lazio và khu vực Grosseto ở Tuscany. 
Pho mát được bán trên thị trường cho người tiêu dùng dưới dạng hình trụ với 
mặt phẳng có đường kính từ 25 đến 35 cm. Khối lượng dao động trong khoảng 
từ 20-35 kg, tùy vào kích thước của bánh pho mát. Lớp vỏ mịn, màu trắng ngà 
hoặc màu vàng rơm tự nhiên, đôi khi được phủ bởi một lớp vỏ bảo vệ đặc biệt. 

Lớp vỏ của pho mát có kết cấu mở hoặc là rắn chắc hoặc mỏng,  khi cắt ra 
có màu trắng hoặc màu vàng rơm nhạt hoặc vàng rơm đậm. Pho mát tảng có vị 
thơm và cay nhẹ, pho mát sợi có vị cay, đậm và dễ chịu ở giai đoạn ủ chín tăng 
cường. “Pecorino Romano” có một mùi thơm đặc trưng. Hàm lượng chất béo ở 
thể khô: trên 36%. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Các hoạt động chăn thả cừu và lấy sữa truyền thống của khu vực địa lý 
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Pecorino Romano nổi tiếng khắp cả ngoài khu vực Địa Trung Hải từ thời La 
Mã. Điều này khá phù hợp với các bằng chứng được đưa ra bởi các nhà nghiên 
cứu lịch sử như Marco Terenzio Varrone và Columella trong tác phẩm "De re 
rustica". Trong tài liệu này, ông giành riêng toàn bộ chương "Casei facendi 
ratio" để nói về  kỹ thuật làm và ướp muối pho mát, rất giống với kỹ thuật được 
sử dụng trong việc sản xuất pho mát Pecorino Romano ngày hôm nay. Ông 
quan sát thấy bằng kỹ thuật sản xuất này, pho mát giữ được độ tươi lâu. Thông 
tin về việc xuất khẩu loại pho mát đặc biệt này đã chứng minh rằng trong quá 
khứ Pecormo Romano đã là một loại pho mát nổi tiếng được bán trên khắp các 
thị trường. 

Khu vực địa lý được đặc trưng bởi các yếu tố sau:  

Trang trại nuôi cừu và quản lý kinh doanh 

Đặc trưng của các trang trại cừu này là các giống cừu bản xứ, giống Sarda, 
được nuôi thả trong toàn bộ vùng lãnh thổ và chiếm 95% tổng số cừu của khu 
vực sản xuất. 96% các trang trại chăn nuôi mang tính mở, các đàn cừu được thả 
trong tự nhiên hoang dã và bán hoang dã, thường được lùa lên núi, nuôi dưỡng 
trên các đồng cỏ tự nhiên. Cỏ tự nhiên chiếm 80% lượng thức ăn hàng năm cho 
mỗi con vật nuôi. 20% còn lại là loại cỏ trồng vào mùa thu và mùa đông và 
được cắt, sử dụng theo đúng quy định (cỏ khô) vào cuối mùa xuân. Giai đoạn 
lấy sữa theo mùa kéo dài từ 160-220 ngày/năm và chịu ảnh hưởng bởi yếu tố 
khí hậu, giống và đồng cỏ. 

Các điều kiện khí hậu, môi trường và nguồn thức ăn đặc biệt, cũng như yếu 
tố di truyền của giống cừu bản địa khiến cho giống cừu Sarda phát triển mạnh 
ở khu vực địa lý. Qua nhiều thế kỷ, những con cừu Sarda được chọn lọc một 
cách tự nhiên để phù hợp với môi trường và điều kiện của khu vực sản xuất qua 
thời gian, như một yếu tố đặc thù. Nhà nghiên cứu địa lý người Pháp Maurice 
Le Laimou khẳng định: "Biển khiến cho giống cừu Sarda phát triển rộng khắp 
các khu vực có điều kiện khí hậu tương tự như Iceland và thích nghi với nơi 
này" (Maurice Le Lannou, Patres et Paysan de laSardaigne, 1941). 

Quy trình sản xuất 

Quy trình sản xuất Pecorino Romano giữ nguyên được các đặc điểm truyền 
thống trong cả quá trình chế biến và trong việc sử dụng các tá dược công nghệ 
và phụ gia đặc thù: chẳng hạn như men enzyme được chiết từ dạ dày của cừu 
(động vật nhai lại) được nuôi trong khu vực sản xuất pho mát và sử dụng các 
men vi sinh tự nhiên theo văn hóa bản địa. Quá trình ướp muối pho mát được 
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thực hiện theo kỹ thuật truyền thống lâu đời và phức tạp làm nên đặc trưng của 
sản phẩm.  

Khía cạnh kinh tế 

Cừu ở khu vực sản xuất Pecorino Romano chiếm 40% tổng số cừu và cung 
cấp 55% sản lượng sữa cừu trong nước. 

Việc sản xuất được tiến hành ở các khu vực bên ngoài các trang trại chăn 
nuôi và quá trình chế biến chỉ liên quan đến các hoạt động kinh tế.  

Pecorino Romano trở thành loại pho mát nổi tiếng nhờ việc xuất khẩu đến 
Bắc và Nam Mỹ nơi có nhiều người bản xứ di cư đến đây, bắt đầu từ cuối thế 
kỷ 19 (những giao dịch đầu tiên vào năm 1884). 

Ngày nay, Pecorino Romano vẫn là loại pho mát cừu sản xuất tại EU được 
xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới. 

Khu vực địa lý 

Các khu vực sản xuất được quy định trong Quy trình Kỹ thuật sản xuất sản 
phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ "Pecorino Romano" là Sardinia, Lazio 
và khu vực Grosseto ở Tuscany. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  INEQ _ Istituto Nnord Est Qualita' 

Địa chỉ: Via Rodeano, No.71 33038 San Daniele Del Friuli, Ý  

Điện thoại: + 39 0432 940349 

Fax: +39 0432 943357 

Email: Info@.ineq.it 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TALEGGIO 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Consorzio per la Tutela del Formaggio Taleggio 

Địa chỉ:  Viale Molise, 62 - 20 137 Milano, Ý 

Chỉ dẫn địa lý 

Taleggio 

Sản phẩm 

Pho mát 

Mô tả về sản phẩm 

Pho mát sữa bò mềm, được ủ chín trong một thời gian ngắn, được tạo 
khuôn với đáy trụ thẳng và các cạnh bên thẳng. 

Lịch sử 

Tập quán sử dụng các đồng cỏ vùng Alpine để nuôi thả gia súc tập trung 
trên địa bàn vùng Taleggio vào thời điểm đặc biệt trong năm đã được thiết lập. 
Sữa thu được từ gia súc dùng làm nguyên liệu sản xuất phô mát theo kỹ thuật 
truyền thống đã có từ lâu đời, làm tiền đề để ngành pho mát phát triển. 

Phương pháp sản xuất 

 Sữa sau khi được làm đông sẽ được cắt và đặt trong khuôn thích hợp để 
đun nóng và ướp muối, tiếp theo sẽ được ủ chín một khoảng thời gian ngắn và 
trong một môi trường thích hợp để pho mát chín và ngấm muối tạo ra đặc tính 
riêng của loại pho mát Taleggio.  

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Các yếu tố tự nhiên kết hợp với các điều kiện khí hậu của khu vực sản xuất, 
thuận lợi cho việc phát triển các nguồn thức ăn phong phú và chất lượng cao 
cho đàn bò sữa. 

 Liên quan đến yếu tố con người, pho mát vẫn giữ được đặc tính tự nhiên 
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của nó theo thời gian do kỹ năng sản xuất đã được hình thành trong lịch sử bởi 
những người lao động có tay nghề cao khiến cho loại pho mát này được người 
tiêu dung ưa chuộng và đã có mặt trên thị trường. 

Khu vực địa lý 

Khu vực địa lý bao gồm toàn bộ lãnh thổ của các tỉnh Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona, Milan, Pavia, Novara và Treviso, nối liền nhau tạo thành khu 
vực địa lý. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Tên: Certiprodop S. r. l.  

Địa chỉ:  Via Giuseppe Di Vittorio n. 2 I - 26013 Crema (CR), Ý  

Điện thoại:  + 0 39 / 03 73 25 96 62 

Fax: + 0 39 / 03 73 25 35 30 

Email:  info@certiprodop.it  
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ GRAPPA 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: ASSODISTIL (Associazione Nazionale Industriali Distillatori di 
Alcoli ed Acquaviti - National Association of Industrial 
Distillators of Spirit) 

Địa chỉ:  Via Torino, 146 
 00184 Rome, Ý 

Điện thoại: +39 0695214501 

Tên: ISTITUTO NAZIONALE GRAPPA 

Địa chỉ: Via Domokos, 8 
 40100 Bologna, Ý 

Chỉ dẫn địa lý 

Grappa 

Sản phẩm 

Rượu mạnh 

Mô tả về sản phẩm 

Rượu mạnh, rượu mạnh làm từ nho hoặc bã nho. 

Tên gọi “Grappa” chỉ dành cho sản phẩm rượu làm từ nho hoặc làm từ bã 
nho, nguyên liệu thô là nho được trồng ở Italy, được chưng cất tại các cơ sở sản 
xuất thuộc khu vực địa lý. 

Đặc điểm hữu hình, hóa học và cảm quan của sản phẩm 

- Được làm từ nho cho lên men và chưng cất trực tiếp bằng hơi nước hoặc 
bổ sung nước; 

- Tỷ lệ cặn có thể được bổ sung vào bã rượu không được vượt quá 25kg cặn 
cho mỗi 100kg bã nho. Lượng cồn chiết xuất từ cặn không được vượt quá 
35% tổng lượng cồn trong sản phẩm cuối cùng; 

- Việc chưng cất sản phẩm có tỷ lệ thấp hơn 86% vol; 
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- Nồng độ cồn tối thiểu là 37.5%, không bổ sung cồn ethyl (pha loãng hoặc 
không pha loãng); 

- Không ướp bổ sung hương, nhưng có thể thêm hoa quả hoặc các cây thảo 
mộc. 

Đặc điểm riêng của rượu mạnh 

- Hàm lượng cồn methyl không được vượt quá 1000g/hl của cồn 100%. 

Qui trình sản xuất  

Rượu mạnh "Grappa" được chưng cất trực tiếp bằng nồi hơi nước, được bổ 
sung nước trong quá trình chưng cất, bột hoa quả được lên men (hoặc lên men 
một phần). 

Trước khi bổ sung rượu vào dụng cụ chưng cất bã rượu, hoặc tách lọc rượu 
(đồng thời hoặc riêng biệt) từ bã rượu và cặn, có thể thực hiện chưng cất cả hai 
hỗn hợp cặn của chất lỏng tự nhiên này. 

Mối quan hệ giữa điều kiện địa lý với chất lượng đặc thù của sản phẩm 

Italia là nơi lý tưởng trồng nho với khí hậu ôn hòa, thuận lợi. Điều kiện đất 
đai của Italy thích hợp cho trồng các giống nho có hương vị và mùi hương đặc 
biệt, cho phép sản xuất ra loại rượu mạnh "Grappa" bằng phương pháp chưng 
cất truyền thống trực tiếp từ bã nho. Theo như nhiều tài liệu lịch sử lưu lại, sản 
phẩm có mối liên hệ rất chặt chẽ với khu vực địa lý. Các loại  bã nho tươi và 
được lên men đã hình thành nên một hệ thống chưng cất đặc thù. Hơi cồn thu 
được có nồng độ thấp đã giúp sản phẩm có được hương vị khác nhau và chất 
lượng cảm quan đặc thù. Xuất xứ của nguyên liệu thô được kiểm tra nhờ có các 
tài liệu ghi chép và bổ sung về quá trình chưng cất. Sản xuất rượu mạnh 
“Grappa” là kết quả gắn với phương pháp chưng cất truyền thống của nghề sản 
xuất rượu điển hình của Italia. 

Khu vực địa lý 

Trên toàn lãnh thổ Italia. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Agenzia delle Dogane  

Địa chỉ:  Via Mario Carucci, 71 - 00143 Roma, Ý 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ORIGINALI LIETUVIŠKA DEGTINĖ/ORIGINAL 
LITHUANIAN VODKA 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Association “Alliance of Baltic Beverage Industry” 

Địa chỉ:  J. Jasinskio str. 16 
 Vilnius, Lithuania 

Chỉ dẫn địa lý 

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka 

Sản phẩm 

Rượu mạnh (vodka) 

Mô tả về sản phẩm 

Nguyên liệu thô 

Rượu etylic tinh cất được sản xuất từ ngũ cốc được trồng ở Cộng hòa Lit-
va và nước được chuẩn bị bằng phương pháp thẩm thấu ngược. 

Loại rượu etylic: “Deluxe”. Đây là loại rượu etylic đáp ứng các yêu cầu về 
chất lượng khắt khe nhất. Các thành phần của loại rượu này được nêu dưới đây 
(có so sánh với các quy định về giới hạn theo quy định của Liên minh châu 
Âu): 

Thành phần 

Hàm lượng tối đa 
Rượu etylic 
“Deluxe”  

Giới hạn theo quy 
định của Liên minh 

Châu Âu 
(Quy chế Hội đồng 
số 110/2008) 

(i) độ axit, tính bằng số gam axit 
axetic trên mỗi héc-tô-lít trong 
100%  dung tích rượu 

0,8 1,5 
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(ii) các este tính bằng số gam etyl 
axetat trên mỗi héc-tô-lít trong 
100% dung tích rượu 

1,3 1,3 

(iii) andehit tính bằng số gam 
axetandehit trên mỗi héc-tô-lít trong 
100%  dung tích rượu 

0,2 0,5 

(iv) dầu rượu tạp tính bằng số gam 
2-metyl 1-propanol trên mỗi héc-tô-
lít trong 100%  dung tích rượu 

0,3 0,5 

(v) metanol tính bằng số gam trên 
mỗi héc-tô-lít trong 100%  dung tích 
rượu 

10 30 

(vi) chiết xuất khô tính bằng số gam 
trên mỗi héc-tô-lít trong 100%  dung 
tích rượu 

1,5 1,5 

(vii) thành phần dễ bay hơi có chứa 
nitơ tính bằng số gam trên mỗi héc-
tô-lít trong 100%  dung tích rượu 

0,1 0,1 

(viii) furfurala Không chứa Không chứa 

 

Các thành phần khác 

Thêm vào đó, để tạo ra các đặc tính cảm quan riêng biệt cho rượu, có thể 
thêm vào các loại nước ép được chiết xuất từ nguyên liệu thực vật và hương 
liệu tự nhiên. Chất tạo màu cũng có thể được sử dụng. 

Phương pháp lọc 

Rượu vodka  “Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka” phải 
được lọc bằng cách sử dụng hệ thống lọc cổ điển ba giai đoạn (bộ  lọc cát thạch 
anh ban đầu, bộ lọc cột than hoạt tính và bộ lọc cát thạch anh thứ cấp). Các bộ 
lọc khác cũng có thể được sử dụng bổ sung. 

Hàm lượng cồn 

Tối thiểu 40%. 

Tính chất vật lý 

Rượu vodka trong suốt như pha lê hoặc có hương vị (và/hoặc có màu). 
Trên nhãn mác rượu phải có dòng chữ “Originali lietuviška degtinė” và/hoặc 
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được dịch sang tiếng Anh “Original Lithuanian vodka” – Rượu vodka có xuất 
xứ Lithuanian. Không bắt buộc các yêu cầu cụ thể về kích thước chai (dung 
tích), hình dạng hoặc màu sắc. 

Mối liên hệ giữa điều kiện địa lý và chất lượng đặc thù của sản phẩm 

Rượu vodka có thể được sản xuất từ các nguyên liệu khác nhau như: ngũ 
cốc, khoai tây, mật đường, nho, v.v và mỗi nguyên liệu này lại mang đến 
những hương vị và mùi vị đặc trưng cho sản phẩm. 

Tuy nhiên rượu etylic được sử dụng để sản xuất “Originali lietuviška 
degtinė/Original Luthianian vodka” phải đáp ứng hai điều kiện chính: 

- Có nguồn gốc từ ngũ cốc (chủ yếu là lúa mì, lúa mạch đen hoặc lúa mì 
đen); 

- Nguồn ngũ cốc này phải được trồng trực tiếp ở Cộng hòa Lit-va. 

Ngoài ra “Originali lietuviška degtinė/Original Luthianian vodka” phải 
được lọc qua hệ thống lọc ba giai đoạn (bộ lọc cát thạch anh ban đầu, bộ lọc 
cột than hoạt tính và bộ lọc cát thạch anh thứ cấp). 

Hệ thống này mang lại cho loại rượu “Originali lietuviška degtinė/original 
Luthianian vodka” độ tinh khiết, hương vị, mùi vị đặc biệt. 

Khu vực địa lý 

Sản phẩm được sản xuất trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Lit-va. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  State Food and Veterinary Service 

Địa chỉ:  Siesikų str. 19, Vilnius 07170 
 Lithuania 

Điện thoại: +370 5 240 4361 

Fax: +370 5 240 4362 

Email: vvt@vet.lt 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ JENEVER/GENIÈVRE/GENEVER 

GRAANJENEVER/GENIÈVRE DE GRAINS/GRAANGENEVER 

JONGE JENEVER/JONGE GENEVER 

OUDE JENEVER/OUDE GENEVER 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Productschap Dranken Commissie Gedistilleerd / SpiritsNL  

Địa chỉ: Dagelijkse Groenmarkt 3-5  
 2501 CE The Hague, The Netherlands 

Tên: Fédération belge des Vins et spiritueux ASBL - Belgische 
Federatie van Wijn en Gedistilleerd VZW  

Địa chỉ: Rue de Livourne 13 BTE 5-1060 Bruxelles, Belgium 

Điện thoại: +32/2/537 .00.51 

Fax: +32/2/537 .81.56  

GSM: 32 / 475.56.16.03  

Tên: Association de Défense du Genièvre Flandres Artois  

Địa chỉ: 1 rue de la distillerie  
 59.118 Wambrechies, France 

Tên: Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -
Importeure e. V. (Federal Association of German Spirit Drinks 
Producers and Importers) 

Địa chỉ: Urstadtstrasse 2, 53129 Bad Godesberg, Germany 

Tên: Verband Deutscher Kornbrenner und mittelständischer 
Spirituosen- und Alkoholanbieter (Association of German grain 
burners and medium-sized spirits and alcohol suppliers) 

Địa chỉ: Gilsingstrasse 29, 44789 Bochum, Germany 

Chỉ dẫn địa lý 
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Jenever/genièvre/genever 

Graanjenever/genièvre de grains/graangenever 

Jonge jenever/jonge genever 

Oude jenever/oude genever 

Sản phẩm 

Rượu hương vị quả cây bách xù 

Mô tả về sản phẩm 

Jenever/genièvre/genever là một loại rượu mạnh được sản xuất bằng cách 
pha trộn rượu etylic có nguồn gốc tự nhiên và (hoặc) rượu từ ngũ cốc và (hoặc) 
chưng cất với quả của cây bách xù (Juniperus communis L. và (hoặc) Juniperus 
oxicedrus L.). Nồng độ cồn tối thiểu trên mỗi đơn vị thể tích rượu 
jenever/genièvre/genever là 30% đã bao gồm tỷ lệ phần trăm moutwijn (các hạt 
ngũ cốc chưng cất hoặc ngũ cốc dùng trong chế biến rượu mạnh) ở các điều 
kiện đã được nêu chi tiết trong công thức chế biến. Rượu có màu sắc rõ ràng. 
Rượu Jenever/genièvre/Genever có thể được thêm tối đa 20 gram/lít đường 
chuyển hóa. Thành phần rượu Jenever/genièvre/Genever như miêu tả trong 
công thức chế biến chỉ có thể được bổ sung thêm đường ca-ra-men E150a để 
tạo màu. Các loại hương liệu, chất pha chế và các thành phần của các loại thảo 
mộc khác có thể được sử dụng cùng với cây bách xù, nhưng các đặc tính cảm 
quan mà cây bách xù mang lại vẫn phải nhận được thấy rõ, kể cả khi hàm 
lượng quả bách xù thấp. 

Graanjenever/Genièvre de grains/Graangenever là một loại rượu mạnh 
được sản xuất bằng cách pha trộn rượu etylic có nguồn gốc tự nhiên và (hoặc) 
từ rượu mạnh chế biến và (hoặc) chưng cất với quả của cây bách xù (Juniperus 
communis L. và (hoặc) Juniperus oxicedrus L.). Nồng độ cồn tối thiểu trên mỗi 
đơn vị thể tích rượu Graanjenever/Genièvre de grain/Graangenever là 30% đã 
bao gồm tỷ lệ phần trăm moutwijn (các hạt ngũ cốc chưng cất  hoặc ngũ cốc 
dùng trong chế biến rượu mạnh). Màu sắc của rượu phải rõ ràng. Rượu 
Graanjenever/Genièvre de grains/Graangenever có thể được thêm tối đa 20 
gram/lít đường chuyển hóa. Thành phần rượu Graanjenever/Genièvre de 
grains/Graangenever như miêu tả trong công thức chế biến chỉ có thể được bổ 
sung thêm đường ca-ra-men E150a để tạo màu. Các loại hương liệu, chất pha 
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chế và các thành phần của các loại thảo mộc khác có thể được sử dụng cùng 
với cây bách xù, nhưng các đặc tính cảm quan mà cây bách xù mang lại vẫn 
phải nhận được thấy rõ, kể cả khi hàm lượng quả bách xù thấp. 

Jonge jenever/jonge genever là một loại rượu mạnh được sản xuất bằng 
cách pha trộn rượu etylic có nguồn gốc tự nhiên và (hoặc) rượu từ ngũ cốc và 
(hoặc) chưng cất với quả của cây bách xù (Juniperus communis L. và (hoặc) 
Juniperus oxicedrus L.). Nồng độ cồn tối thiểu trên mỗi đơn vị thể tích rượu 
Jonge jenever/jonge genever là 35% đã bao gồm tối đa 15% moutwijn (các hạt 
ngũ cốc chưng cất  hoặc ngũ cốc dùng trong chế biến rượu mạnh) trên 100% 
dung tích rượu. Rượu trong, không màu. Rượu Jonge jenever/jonge genever có 
thể được thêm tối đa 10 gram/lít đường chuyển hóa. Các loại hương liệu, chất 
pha chế và các thành phần của các loại thảo mộc khác có thể được sử dụng 
cùng với cây bách xù, nhưng các đặc tính cảm quan mà cây bách xù mang lại 
vẫn phải nhận được thấy rõ, kể cả khi hàm lượng quả bách xù thấp. 

Oude jenever/oude genever là một loại rượu mạnh được sản xuất bằng cách 
pha trộn rượu etylic có nguồn gốc tự nhiên và (hoặc) rượu từ ngũ cốc và (hoặc) 
chưng cất với quả của cây bách xù (Juniperus communis L. và (hoặc) Juniperus 
oxicedrus L.). Nồng độ cồn tối thiểu trên mỗi đơn vị thể tích rượu Jonge 
jenever/jonge genever là 35% đã bao gồm ít nhất 15% moutwijn (các hạt ngũ 
cốc chưng cất  hoặc ngũ cốc dùng trong chế biến rượu mạnh) trên 100% dung 
tích rượu. Rượu có thể có màu hổ phách đến màu vàng/nâu (sáng). Rượu Oude 
jenever/oude genever có thể được thêm tối đa 20 gram/lít đường chuyển hóa. 
Thành phần rượu Jonge jenever/jonge genever như mô tả trong công thức chế 
biến chỉ có thể được bổ sung thêm đường ca-ra-men E150a để tạo màu. Các 
loại hương liệu, chất pha chế và các thành phần của các loại thảo mộc khác có 
thể được sử dụng cùng với cây bách xù, nhưng các đặc tính cảm quan mà cây 
bách xù mang lại vẫn phải nhận được thấy rõ, kể cả khi hàm lượng quả bách xù 
thấp. 

Moutwijn (hoặc các hạt ngũ cốc chưng cất hoặc ngũ cốc dùng trong sản 
xuất rượu mạnh) được chưng cất đến khi chiếm khoảng từ 80% dung tích đến 
43% dung tích. 

Tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất sản phẩm với đặc tính và chất 
lượng có đặc trưng kể trên cần phải được thực hiện trong những khu vực địa lý 
đã được đề cập. 

Việc giảm nồng độ cồn bằng cách thêm nước theo điểm 6, Phụ lục I của 
Quy chế Hội đồng số 110/2008 có thể được thực hiện bên ngoài khu vực địa lý 
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đã đề cập ở trên. 

Mối liên hệ giữa điều kiện địa lý và chất lượng đặc thù của sản phẩm 

Nguồn gốc rượu Genever có từ thời Trung cổ khi các dược sĩ và nhà giả 
kim ở các vùng đất thấp (ngày nay là Hà Lan và ở các vùng lân cận Hà Lan ở 
Đức, Bỉ và Pháp Flanders) sử dụng loại nước cất này cho mục đích y tế. Tài 
liệu chép tay đầu tiên liên quan đến rượu Genever là bản “Der Naturen 
Bloeme” của Jacob van Maerlant viết tại Damme, Bỉ giữa những năm từ 1266 
đến 1269. Trong ấn phẩm của mình, van Maerlant đã mô tả cách thức rượu 
được dùng trong ngành y tế mà trong đó có trình bày quá trình chưng cất quả 
cây bách xù, tạo nên một dung dịch rất hữu ích cho ngành y. Trong những năm 
cuối thế kỷ 15, ở các vùng đất thấp, rượu mang hương vị quả cây bách xù có 
một bước nhảy vọt từ các quầy thuốc lên các bàn rượu. Một số nhà sử học cho 
rằng việc sáng chế ra rượu Genever là nhờ công lớn của một người tên là Tiến 
sĩ Sylvius, ông là một bác sĩ và một nhà hóa học đồng thời cũng là một giáo sư 
nổi tiếng tại Đại học Leyden. Trong thực tế, rượu Genever chỉ đơn giản là một 
biến thể của korenbrandewijn (nghĩa đen là "rượu lúa mạch” được “đun lên” – 
hay còn gọi là chưng cất). Loại rượu này đã được biết đến ở Hà Lan trước khi 
Tiến sĩ Sylvius phát minh ra công thức nấu rượu của riêng mình. Tiến sĩ 
Sylvius đã cải thiện hương vị của loại rượu này bằng cách thêm vào vị của quả 
cây bách xù và một số hương liệu. Vào thời điểm đó, quả cây bách xù là một 
hương liệu phổ biến ở châu Âu, thậm chí nó cũng được sử dụng để làm bia. 
Những thuộc địa của Hà Lan đã cung cấp một lượng các loại hương liệu lớn 
sẵn có hơn bao giờ hết. Đến nay một số nhà sản xuất đã tạo ra một phiên bản 
chất lượng cao của korenbrandewijn bằng cách kết hợp một cách cẩn thận giữa 
quá trình chưng cất hạt cây bách xù và những hương liệu khác từ khắp nơi trên 
thế giới. Đến năm 1595 họ đã bán sản phẩm của mình là dưới tên gọi 
“Genova”. Công thức rượu Genova đã nhanh chóng trở thành một thức uống 
được ưa chuộng bởi người Hà Lan, sau đó người Hà Lan đặt tên Genever cho 
loại rượu này. Đến thời điểm này, rất nhiều những người chưng cất rượu đã bắt 
đầu sản xuất các loại rượu Genever với công thức riêng của họ. Hà Lan có lẽ là 
quốc gia châu Âu đầu tiên phát triển ngành công nghiệp chưng cất ở quy mô 
lớn. Giữa những năm từ 1500 đến 1700 mỗi thành phố lớn đã có một vài nhà 
máy chưng cất rượu jenever, rượu mạnh hoặc rượu mùi. Rượu Genever ban 
đầu được chưng cất bằng cách sử dụng nồi chưng cất lúa mạch trong sản xuất 
bia. Phương pháp này tạo ra được rượu có chất lượng cao. Các sản phẩm chưng 
cất được sau đó tiếp tục pha thêm hương vị cây bách xù và các hương liệu 
khác. Truyền thống này của Genever ngày nay được gọi tên là korenwijn. Vào 
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những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, một phương pháp chưng cất rượu 
Genever mới đã xuất hiện mang lại hiệu quả lớn hơn bằng cách sử dụng các 
máy chưng cất có hình trụ thay vì các nồi chưng cất như trước đây đồng thời 
cũng tiết kiệm được lúa mạch trong tình trạng khan hiếm lương thực bởi chiến 
tranh. Rượu Genever mang nhãn hiệu Oude và nhãn hiệu Jonge có sự khác biệt 
với nhau dựa trên phương pháp sản xuất. Phương pháp sản xuất rượu Genever 
mang nhãn hiệu Oude theo phương pháp truyền thống còn nhãn hiệu Jonge sản 
xuất theo phương pháp hiện đại. Cả hai loại rượu này đều được pha trộn từ 
nhiều loại rượu mạnh khác nhau. Rượu Genever Oude thì có vị ngọt và vị 
mạch nha chứa hàm lượng cao moutwijn từ ngũ cốc trung tính hoặc các loại 
rượu khác. Genever Jonge thì nhẹ hơn và có vị chát hơn, với thành phần chứa 
nhiều rượu trung tính hơn và ít moutwijn hơn. Qua thế kỷ 17, 18 và 19 Hà Lan 
đã xuất khẩu số lượng lớn rượu Genever sang các thị trường châu Âu và châu 
Mỹ. 

Ngày nay rượu Genever được sản xuất tại Hà Lan và Bỉ, một số khu vực ở 
Pháp và Đức. 

Khu vực địa lý 

Khu vực địa lý của rượu Jenever/Genièvre/Genever 

Bỉ, Hà Lan, Pháp (Départements Nord (59) và Pas-de-Calais (62)), Đức 
(Bundesländer Nordrhein - Westfalenand Niedersachsen). 

Khu vực địa lý của rượu Graanjenever, Genièvre de grains, Graangenever 

Bỉ, Hà Lan, Pháp (Départements Nord (59) và Pas-de-Calais (62)). 

Khu vực địa lý của rượu Jonge Jenever, Jonge Genever 

Bỉ, Hà Lan. 

Khu vực địa lý của rượu Oude Jenever, Oude Genever 

Bỉ, Hà Lan. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Cục an toàn thực phẩm và hàng tiêu dùng Hà Lan (NVWA) 

Địa chỉ: Catharijnesingel59 , Utrecht, The Netherlands 

Tên: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & 
Energie 
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Địa chỉ: Algemene Directie Controle en Bemiddeling 

 Koning Albert II-laan 16 (NG III)  

 1000 Brussels, Belgium 

Tên: Autorités de controle en France  

Địa chỉ: Direction générale de la sự tranh đua, de la consommation et de la 
áp des fraudes 59 đại lộ Vincent Auriol, 75703 PARIS Cedex 13 

 France  

Tên: Institut national de l'origine et de la qualité 

Địa chỉ: 12, rue Henri Rol-Tanguy, - TSA 30.003-93 555 Montreuil-sous-
Bois Cedex, France 

Tên: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (Bộ lương thực, thực phẩm và bảo vệ người 
tiêu dùng liên bang; BMELV)  

Tên: Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie-und 
Importeure e. V. (Hiệp hội sản xuất và nhập khẩu rượu mạnh liên 
bang Đức; BSI) 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ QUEIJO SÃO JORGE 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: UNIQUEIJO - União das Cooperativas Agrícolas de Lacticínios 
de São Jorge UCRL  

Địa chỉ:  Beira 
 9800 - Velas de São Jorge - Azores 
 Bồ Đào Nha 

Chỉ dẫn địa lý 

Queijo São Jorge 

Sản phẩm 

Phô mai cứng làm từ sữa bò 

Mô tả về sản phẩm 

Pho mát được sấy khô, có kết cấu vững chắc, vàng sậm, cứng hoặc cứng 
vừa, có các lỗ nhỏ không đồng đều phân bố khắp toàn bộ khối pho mát. Pho 
mát được làm bằng cách lên men và nén khối sữa đã được đông tụ, được lấy từ 
sữa bò nguyên chất nuôi ở trên đảo São Jorge. 

Hình dạng: hình trụ, đều, kích thước đường kính dao động từ 25 cm đến 35 
cm với độ dày từ 10 cm đến 15 cm.  

Trọng lượng: thay đổi, thông thường dao động từ 8 đến 12 kg.  

Vỏ: cứng đều, màu vàng đậm, đôi khi có những mảng màu nâu đỏ, mịn, kết 
dính tốt, được phủ hoặc không phủ một lớp parafin hoặc các lớp không màu 
khác.  

Thân: kết cấu vững chắc, khi cắt ra có màu vàng với nhiều lỗ rỗng không 
đồng đều do bọt khí nằm rải rác.  

Ủ chín: ở điều kiện tự nhiên hoặc trong phòng có khí hậu kiểm soát được, 
với nhiệt độ từ 12ºC và 14ºC, độ ẩm tương đối từ 80 đến 85% và thông thoáng 
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gió. 

Thời gian ủ chín tối thiểu: 3 tháng. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Đây là một trong các loại pho mát nổi tiếng nhất ở khu vực sản xuất, ra đời 
ít nhất từ Thế kỷ 19.  

Nhờ có nguồn thức ăn cho gia súc từ các đồng cỏ tự nhiên và thổ nhưỡng 
rất đặc biệt và điều kiện khí hậu độc đáo đã khiến cho pho mát ở đây có đặc 
tính khác biệt và độc đáo duy nhất. 

Khu vực địa lý 

Ilha de São Jorge  

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Confraria do Queijo São Jorge 

Địa chỉ:  Canadinha Nova 
 9800 - Velas de São Jorge - Azores 
 Bồ Đào Nha 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ MADEIRA, MADÈRE HOặC MADERA 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Instituto da Vinha e do Vinho, IP 

Địa chỉ: 5 Rua Mouzinho da Silveira 
 1250-165 Lisboa 
 Bồ Đào Nha 

Điện thoại: 351 213 506 700 

Email: info@ivv.min-agricultura.pt 

Chỉ dẫn địa lý 

Madeira, Madère hoặc Madera 

Sản phẩm 

Rượu vang 

Mô tả về sản phẩm 

"Vinho da Madeira" là loại rượu có đặc tính vật lý và hoá học chính như sau: 

Loại rượu/ 
Giống nho 

 Độ Baume 
Hàm lượng axit 
dễ bay hơi tối đa
(axit axetic g/l) 

Nồng độ 
cồn thực tế 
tính theo 
thể tích* 
(% vol.) 

Nồng độ 
cồn thực tế 
tính theo 
thể tích  
(% vol.) 

Extra-seco  0,5 1,2  
(rượu ủ  10 

năm) 
 

1,5  
(rượu ủ  10 

năm) 

 17 và  
22 

 17,5 

Seco/Sercial < 1,5 
Meio-
seco/Verdelho  1 và  2,5 

Meio-doce/Boal  2,5 và  3,5
Doce/Malvasia  3,5 
Rainwater  1 và  2,5

                                                           
*Rượu "Vinho da Madeira" với tổng nồng độ cồn tối thiểu tính theo thể tích là 15,5% chỉ có thể được vận 
chuyển/xuất khẩu ngoại lệ và nhận được chấp thuận từ IVBAM, IP. 
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Chỉ tiêu cảm quan 

Rượu vang "Vinho da Madeira" có các chỉ tiêu cảm quan như sau:  

Loại rượu dưới 5 năm tuổi 

Gồm các loại rượu tương ứng sau: Extra-seco (rượu cực khô); Seco (rượu 
khô); Meio-seco (rượu khô trung bình); Meio-doce (rượu ngọt trung bình) và 
Doce (rượu ngọt). 

Màu sắc: Các loại rượu Extra-seco, Seco và Meio-seco có màu sắc tươi 
sáng, từ rất nhạt đến nhạt, từ vàng nhạt đến vàng óng, còn rượu Meio-doce và 
Doce thì có dải màu từ vàng nhạt, vàng óng, đến hơi đậm, vàng đậm và vàng 
hổ phách. 

Mùi vị: có mùi của gỗ và hạch quả. Đối với loại rượu ngọt trung bình và 
rượu ngọt, có thể có thêm vị ca-ra-men.  

Hương vị: tươi mát nhờ vào đặc tính a-xít. Rượu Extra-seco, Seco và Meio-
seco có vị dịu, nhẹ và cân bằng cùng dư vị dài lâu. Rượu Meio-doce đem đến 
hương vị tương đối nhẹ, dư vị kéo dài; tuy nhiên độ ngọt của rượu Doce thì 
được cân bằng bởi vị chua và hậu vị kéo dài. 

Rượu Rainwater 

Màu sắc: tươi sáng, từ vàng đến vàng nhạt. 

Mùi vị: Hương thơm của rượu được kết hợp từ mùi của quả hạch, gỗ, 
hương va-ni, vỏ cam và vị ca-ra-men.  

Hương vị: Rượu Seco hoặc rượu Meio-seco có độ tươi mát, vị chua vừa 
phải, dịu nhẹ và cân bằng, đem lại dư vị tuyệt vời.  

Rượu Solera 

Loại rượu có các đặc tính cảm quan rõ rệt. 

Màu sắc: đa dạng, từ nhạt đến vàng nhạt, vàng óng đến sẫm màu hơn với 
ánh vàng, và ở những thùng rượu vang có tuổi, có thể chuyển sang ánh xanh. 

Mùi vị: Những loại rượu được ủ càng lâu thì càng có hương thơm đậm đà 
và phức hợp của hương gỗ, véc-ni, gia vị, gỗ thông và gỗ bạch đàn. 

Hương vị: Khi đủ độ tuổi, rượu có vị dịu nhẹ và độ chua vừa phải. 

Rượu được đặt tên theo tuổi 

Gồm các loại rượu tương ứng như sau: extra-seco (rượu cực khô); seco 
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(rượu khô); meio-seco (rượu khô trung bình); meio-doce (rượu ngọt trung bình) 
và doce (rượu ngọt). 

- Rượu 5 tuổi:  

Màu sắc: Rượu Extra-seco, Seco và rượu Meio-seco có màu sắc tươi sáng, 
màu sắc đa dạng từ nhạt đến vàng nhạt rồi vàng óng, trong khi rượu Meio-
doce và rượu Doce lại có dải màu từ vàng nhạt đến vàng đậm, hơi sẫm đến 
sẫm và vàng hổ phách; 

Mùi vị: Những loại rượu này có sự kết hợp của nhiều mùi thơm trong suốt 
quá trình lên men, bao gồm: mùi của hạch quả, hương vani, gỗ, vỏ cam, sô-
cô-la, cà phê, ca-ra-men và mật ong; 

Hương vị: vị chua cân bằng với vị của hạch quả, ca-ra-men, mật ong, đem 
lại dư vị dài lâu. Rượu cực khô, khô và khô trung bình thì nhẹ và tươi mát, 
trong khi rượu ngọt và ngọt trung bình thì êm dịu và nặng hơn. 

- Rượu 10 tuổi:  

Màu sắc: Rượu Extra-seco, Seco và rượu Meio-seco có màu sắc tươi sáng, 
màu sắc đa dạng từ nhạt đến vàng nhạt rồi vàng óng, có thể đậm hơn nữa, 
trong khi rượu Meio-doce và rượu Doce lại có dải màu từ vàng nhạt, vàng 
óng,  đến vàng đậm, hơi sẫm đến sẫm và vàng hổ phách; 

Mùi vị: Những loại rượu này có sự kết hợp của nhiều mùi thơm trong suốt 
quá trình lên men, bao gồm: mùi của hạch quả, hương va-ni, gỗ, vỏ cam, 
sô-cô-la, café, ca-ra-men và mật ong. Mùi của loại rượu này này đậm đà 
hơn so với loại rượu 5 tuổi; 

Hương vị: Khi nhấp vào miệng, vị chua cân bằng hoà quyện cùng mùi 
thơm của quả hạch, ca-ra-men và mật ong đem đến dư vị kéo dài mãi. 
Rượu cực khô, khô và khô trung bình thì nhẹ và tươi mát, trong khi rượu 
ngọt và ngọt trung bình thì êm và đậm hơn, kèm theo hậu vị dài lâu. 

- Rượu 15 tuổi: 

Màu sắc: Rượu Extra-seco, Seco và rượu Meio-seco có màu sắc tươi sáng, 
đa dạng từ nhạt đến vàng nhạt, vàng óng, rồi vàng hơi sẫm, trong khi rượu 
Meio-doce và rượu Doce lại có dải màu từ vàng nhạt đến vàng đậm, hơi 
sẫm đến sẫm, vàng hổ phách đến vàng hổ phách sẫm; 

Mùi vị: Những loại rượu này có sự kết hợp của nhiều mùi thơm trong suốt 
quá trình lên men, bao gồm mùi của trái cây sấy khô (quả sung, hạnh nhân, 
quả phỉ và mận), va-ni, gỗ, vỏ cam, sô-cô-la, cà phê, chè, ca-ra-men và mật 
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ong; 

Hương vị: Khi nhấp vào miệng, vị chua cân bằng hoà quyện cùng mùi 
thơm của quả hạch, ca-ra-men và mật ong, khi uống đọng lại dư vị rõ. 
Rượu cực khô, khô và khô trung bình thì nhẹ và tươi mát, trong khi rượu 
ngọt thì êm và đậm, rượu ngọt trung bình thì êm, ngọt dịu và đậm hơn. 

- Rượu 20, 30 hoặc hơn 40 tuổi: 

Màu sắc: Tươi sáng với dải màu đa dạng từ nhạt, vàng nhạt, vàng óng, 
vàng đậm đến màu vàng hổ phách, những thùng rượu lâu năm hơn sẽ có 
màu đậm hơn và có ánh xanh; 

Mùi vị: Những thùng rượu ủ càng lâu năm càng tạo ra được vị nồng đậm, 
phức hợp và tươi mát. Mùi vị này được tạo ra trong suốt quá trình lên men, 
trong đó bao gồm mùi hương của trái cây và các loại hạt khô (sung, mận, 
hạnh nhân, quả phỉ), hương vani, gỗ (gỗ sồi), thông, bạch đàn, dầu bóng, 
sô-cô-la, vỏ cam, cà phê, thuốc lá, caramel, chè, mật ong, gia vị (tiêu, đinh 
hương, cà ri, hạt nhục đậu khấu và quế); 

Hương vị: có hương vị phức hợp rất được ưa chuộng, cân bằng, êm dịu, dư 
vị đọng lại rất lâu sau khi uống. Rượu cực khô, rượu khô và rượu khô trung 
bình đặc biệt bởi hương vị tinh tế, hậu vị rõ, trong khi rượu ngọt và ngọt 
trung bình thì đậm đặc, nặng hơn, êm hơn và dư vị cũng phức hợp và kéo 
dài hơn. 

Rượu được đặt tên theo giống nho 

- Rượu Sercial là loại rượu khô, có các đặc điểm như sau:  

Màu sắc: tươi sáng, có màu từ rất nhạt, nhạt đến ánh vàng. Rượu ủ càng lâu 
thì màu sắc càng đậm; 

Mùi vị: mùi thơm có sự kết hợp của quả hạnh nhân và gỗ, đôi khi trong 
thời gian rượu mới được ủ, có cả mùi cam quýt; 

Hương vị: không ngọt và tươi mới, đậm đà; những thùng rượu lâu năm đem 
lại dư vị lâu dài hơn. 

- Rượu Verdelho là loại rượu khô trung bình, có những đặc điểm dưới đây:  

Màu sắc: tươi sáng, từ nhạt đến vàng, rượu có tuổi sẽ có màu vạng nhạt và 
màu vàng hổ phách; 

Mùi vị: Mùi vị phức tạp, có vị của hạch quả, gỗ và gia vị; 

Hương vị: đậm đà, độ chua cân bằng hoàn hảo, dư vị kéo dài, vị của hạch 
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quả và gỗ thể hiện rõ ở những thùng rượu lâu năm. 

- Rượu Boal là loại rượu ngọt trung bình, có những đặc điểm sau: 

Màu sắc: Trong, màu hổ phách với ánh vàng, rượu ủ lâu ngày sẽ có màu hổ 
phách đậm; 

Mùi vị: Rượu ủ lâu ngày có mùi thơm đậm và phức hợp, gồm mùi hương 
của hạch quả, gỗ, ca-ra-men và hương va-ni; 

Hương vị: Rượu đậm đà, có vị cân bằng và để lại dư vị hoàn hảo sau khi 
uống, rượu càng lâu năm thì càng êm hơn. 

- Rượu Malvasia là loại rượu ngọt, có đặc điểm sau:  

Màu sắc: Trong, màu hổ phách với ánh vàng, rượu ủ lâu ngày sẽ có màu hổ 
phách đậm; 

Mùi vị: mùi thơm dễ chịu, nổi bật với mùi của nho khô, gỗ, ca-ra-men, 
hạch quả, va-ni, gia vị và mật đường. Khi nhấp vào miệng, cảm nhận được 
rượu nặng, êm với vị của mật ong, ca-ra-men, sô-cô-la và gia vị; 

Hương vị: Rượu có hương vị phức hợp, độ chua cân bằng với độ ngọt, càng 
để lâu uống càng ngon. 

- Rượu Terrantez là loại rượu có thể là khô, khô trung bình hoặc ngọt trung 
bình, có những đặc điểm sau:  

Màu sắc: màu nhạt đến vàng nhạt với ánh vàng, phát triển thành màu vàng 
giữa vàng nhạt và vàng hổ phách đậm và sẫm với ánh xanh vàng; 

Mùi vị: Tươi mới và có mùi thơm dễ chịu, có mùi của hạch quả, gỗ và gia 
vị; 

Hương vị: Nhấp vào miệng, cảm nhận được vị rượu cân bằng hoàn hảo, dư 
vị dễ chịu và kéo dài. 

Tên rượu truyền thống 

- Rượu Garrafeira hoặc Frasqueira: Là loại rượu với chất lượng đặc biệt.  

Màu sắc: đa dạng, từ vàng nhạt, vàng óng đến sẫm màu hơn với ánh vàng, 
rượu càng ủ lâu màu càng đậm và có thể có ánh xanh; 

Mùi vị: Những thùng rượu ủ càng lâu năm càng tạo ra được vị nồng đậm, 
phức hợp và tươi mát. Mùi vị này được tạo ra trong suốt quá trình lên men, 
trong đó bao gồm mùi hương của trái cây khô và các loại hạt (sung, mận, 
hạnh nhân, quả phỉ), hương vani, gỗ (gỗ sồi), thông, bạch đàn, dầu bóng, 
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sô-cô-la, vỏ cam, cà phê, thuốc lá, caramel, chè, mật ong, gia vị (tiêu, đinh 
hương, cà ri, hạt nhục đậu khấu và quế); 

Hương vị: Loại rượu này có vị phức tạp, đậm đà và tinh tế với hương vị 
cân bằng hoàn hảo giữa độ tươi mới do vị chua, độ chín muồi của hương vị 
và sự phát triển của các hương vị trong quá trình rượu lên men trong thùng 
gỗ. 

- Rượu Colheita: Là loại rượu chất lượng cao, có đặc điểm như sau: 

Màu sắc: Từ nhạt đến sẫm màu hoặc màu vàng hổ phách đậm, ở các thùng 
rượu lâu năm có ánh xanh. 

Mùi vị: Loại rượu này có hương thơm kết hợp từ nhiều loại mùi hương, qua 
nhiều năm hương thơm càng đậm đà hơn, bao gồm mùi của hạch quả, va-
ni, gỗ, vỏ cam, sô-cô-la, cà phê, chè, ca-ra-men và mật ong. 

Hương vị: đậm đà, độ chua cân bằng hoàn hảo, dư vị kéo dài, vị của hạch 
quả và gỗ thể hiện rõ ở những thùng rượu lâu năm. 

Mối liên hệ giữa điều kiện địa lý và chất lượng đặc thù của sản phẩm 

Yếu tố tự nhiên 

Độ cao và vị trí của khu đất đã giải thích vì sao kiểu tiểu khí hậu nơi đây 
giúp loại nho dùng để sản xuất rượu "Vinho da Madeira" trở nên khác biệt. 

Đất chủ yếu là bazan, có độ pH thấp, giúp tăng hàm lượng axit trong nước 
nho ép chưa lên men và rượu. Đó cũng chính là đặc trưng của rượu vang 
"Madeira", tạo nên danh tiếng lâu dài của loại rượu này. 

Nhiệt độ không thay đổi nhiều trong suốt giai đoạn phát triển và khí hậu 
thường ôn hoà trong thời kỳ trưởng thành. 

Mô hình phân phối giống nho truyền thống dựa trên các kiểu tiểu khí hậu 
đa dạng trên hòn đảo này không phải được xác định một cách ngẫu nhiên, mà 
là nhờ vào sự kết hợp giữa các yếu tố tự nhiên và con người, thể hiện ở chỗ 
người ta tìm thấy các điều kiện thuận lợi, giúp các giống nho bộc lộ được 
những phẩm chất tốt nhất. 

Yếu tố con người 

Một trong những yếu tố đặc biệt nhất về con người của khu vực phát triển 
rượu vang nơi đây là những "poios" (ruộng bậc thang được xây dựng để chống 
lại độ dốc của ngọn đồi và cho phép khai thác phục vụ mục đích nông nghiệp). 

Ở khu vực nông thôn nghèo, đất nông nghiệp phải chịu nhiều sức ép, hoạt 
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động tăng cường chất hữu cơ cho đất rất phổ biến, vì vậy dẫn đến hiện tượng 
chất hữu cơ cao trong đất. 

Các thửa ruộng có kích thước nhỏ kết hợp với địa hình đất đã tạo cho người 
dân thói quen không thể sử dụng máy móc nông nghiệp, vì vậy, hầu hết hoạt 
động tại các trang trại đều được thực hiện bằng tay (thu hoạch, cắt tỉa, uốn nắn, 
chăm sóc sức khoẻ cây trồng, v.v.). 

Người dân đã nỗ lực tìm ra các phương pháp trong đó có uốn nắn cây nho 
giúp nho thích ứng với môi trường sống cũng như các loại hình sản xuất. Về 
vấn đề này, các phương pháp uốn cây phổ biến nhất trong sản xuất rượu 
"Vinha da Madeira" là hệ thống "latada" (pergola) và "espaldeira" (lưới mắt 
cáo), cho phép cây nho leo trên mặt đất. 

Các yếu tố tự nhiên cùng các yếu tố con người đã tạo nên đặc điểm độc đáo 
và năng suất cao hơn mà không làm giảm chất lượng của nước nho ép chưa lên 
men sử dụng trong sản xuất rượu "Vinho da Madeira". 

Khu vực địa lý 

Khu tự trị Madeira (Região Autonoma da Madeira - RAM) nằm ở Đại Tây 
Dương thuộc khu vực 30° và 33° Bắc, cách 978 km về phía tây nam của 
Lisbon và khoảng 700 km từ bờ biển châu Phi, ở cùng vĩ độ với Casablanca, 
tương đối gần với eo biển Gibraltar. 

 

RAM bao gồm hai hòn đảo có người ở: Madeira (740,7 km²) và Porto 
Santo (42,5 km²), một số đảo không có người ở và đảo nhỏ ("Ilhas Desertas" và 
"Ilhas Selvagens"). 
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Nhìn từ bản đồ dưới đây, khu vực địa lý để sản xuất "Vinho da Madeira" 
cũng giống như các khu vực phân định là "Região Demarcada da Madeira" 
(RDM), trong đó bao gồm các đảo Madeira và Porto Santo. 

Rượu "Vinho da Madeira" chỉ có thể được sản xuất từ nho thuộc khu vực 
xác định RDM. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P. 

Địa chỉ:  44 Visconde de Anadia 
 9050-020 Funchal 
 Bồ Đào Nha 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ DEALU MARE 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Asociaţia Profesională Vitivinicolă Dealu Mare  

Địa chỉ:  92 Găgeni  
 107402 Ploieşti  
 România  

Điện thoại: 0040 244 530 955  

Email: office@halewood.com.ro 

Chỉ dẫn địa lý 

Dealu Mare 

Sản phẩm 

Rượu vang 

Mô tả về sản phẩm 

Nguyên liệu thô 

Các giống nho được dùng để làm rượu vang sủi mang chỉ dẫn địa lý được 
kiểm soát “Dealu Mare” gồm những loại sau:  

- Giống nho trắng: Chardonnay, Pinot gris, Pinot Blanc, Riesling de Rhin, 
Riesling Italian, Sauvignon, Fetească albă, Fetească regală, Muscat Ottonel, 
Tămâioasă românească, Viognier, Aligoté, Traminer roz, Grasă de Cotnari, 
Crâmpoşie selectionată, Trebbiano.  

- Giống nho đỏ/hồng: Busuioacă de Bohotin, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Pinot noir, Fetească Neagră, Merlot, Burgund Mare, Syrah, 
Novac, Negru de Drăgăşani, Negruaromat, Sangiovese, Grenache, Mourvedre, 
Petit Verdot, Nebbiolo, Barbera, Băbească Neagră.  

Nồng độ cồn 

Nồng độ cồn của rượu vang sủi dao động trong khoảng 9,0 - 11,0% tùy 
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theo thể tích. 

Chỉ tiêu cảm quan 

Rượu vang trắng, hồng, đỏ. 

Mối liên hệ với khu vực địa lý 

Khu vực trồng nho Dealu Mare nằm ở những ngọn đồi phía nam 
Carpathian, bao phủ trên các ngọn đồi và thung lũng nằm giữa bờ Tây sông 
Teleajen và bờ Đông sông Buzău. Các vườn nho được bao bọc ở phía bắc bởi 
những ngọn đồi cao, rừng và ở phía nam bởi ranh giới tương ứng của trung tâm 
khu vực trồng nho là thung lũng Călugărească và đường cao tốc Ploiesti-
Buzau, tính từ Buzau Urlaţi đến chân dốc là 2-3 km về phía bắc. Vườn nho 
Dealu Mare được xác định nằm giữa vĩ tuyến 44° 59' - 45° 32' độ vĩ bắc và 26° 
02'- 27° 00' độ kinh Đông. Nhìn từ địa mạo, nó là một phần của cao nguyên 
Sub Carpathians, những vườn nho nằm trong các thung lũng men theo các sườn 
đồi của cao nguyên này. Vườn nho lớn trải dài trên khoảng 65 km và chiều 
rộng từ 3 đến 12 km. Các vườn nho thuộc lãnh thổ của quận Prahova và Buzau 
trên bản đồ hành chính.  

Địa hình tự nhiên 

Hóa thạch xuất hiện qua lớp địa diện thuộc kỷ Levantine và Villafranchian, 
với các lớp sỏi, cát và đất sét kế tiếp nhau đã hình thành nên lớp đất trầm tích 
từ đất sét, sét pha, cát và sỏi.  

Đất 

Thổ nhưỡng của khu vực trồng nho đa dạng, do những biến động về địa 
chất đã xảy ra tại khu vực và đất bị xói mòn mạnh.  

Thổ nhưỡng phần phía tây của khu vực Dealu Mare được hình thành trên 
đất sét màu đỏ, đất macnơ, và một phần trên cát đỏ mịn. Các loại đất ở đây có 
nồng độ ôxit sắt cao rất phù hợp với việc trồng các giống rượu vang đỏ.  

Nền đất ở phía đông của khu vực bao gồm đá vôi Sarmatic, đất sét, sa thạch 
và đá hình thành từ tro nham thạch núi lửa, cát mịn xen kẽ với sỏi hình thành từ 
mảnh vỡ của đá tinh thể, mùn và hoàng thổ.  

Dưới góc độ di truyền học, đất phía tây chủ yếu là đất nâu đỏ của các khu 
rừng bị xói mòn, trong khi phần đông chủ yếu là đất rendzina, giả rendzina, và 
ở một phần là đất hình thành từ đất cát. Một số vùng trồng nho làm rượu có đất 
cứng, nguồn đá ngầm và hàm lượng canxi cacbonat cao, phù hợp với việc sản 
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xuất các loại rượu vang mùi.  

Địa hình 

Nghiên cứu địa chất đã chỉ ra rằng khu vực Dealu Mare hiện nay xuất hiện 
vào cuối Đại Kỷ Nguyên Pliocene (giai đoạn ngắn của kỷ Levantine), sau 
những chấn động cuối cùng đã hình thành nên độ cao của dãy núi Carpathian. 
Ở một số nơi, trên các sườn dốc, dấu tích của kỷ Levantine xuất hiện ở bề mặt.  

Các khu vực đồi núi vắt ngang qua rất nhiều các thung lũng, trải dài về phía 
Đông Nam, tạo nên ranh giới hàng loạt các ngọn đồi gần như song song với độ 
cao dao động từ 134-170 m so với đồng bằng và 460-550m ở khu vực có 
những ngọn đồi cao hơn.  

Hướng chung của các thung lũng là Bắc - Nam tạo điều kiện rất thuận lợi 
cho việc canh tác cây nho, cả ở hai bên sườn đồi. Các sườn núi chủ yếu là quay 
về phía Nam, Đông Nam và Tây Nam.  

Cây nho được canh tác chủ yếu trên đất dốc với độ dốc khác nhau từ 8% 
đến 30%, và ở một số ít hơn được trồng trên các sườn dốc với độ dốc cao hơn.  

Sự phát triển của địa hình làm cho các thung lũng sâu hơn và các sườn núi 
dốc hơn do quá trình xói mòn sâu vào trung tâm và ranh giới phía Tây của các 
vườn nho.  

Nguồn nước 

Các con sông chính (Buzău, Cricovul Sărat, Teleajen) có tốc độ dòng chảy 
lớn, ngay cả khi lượng mưa giảm và các dòng suối bên sườn phía Nam của 
Dealul Mare tiết giảm tốc độ dòng chảy. Nhìn chung, nguồn cung cấp nước 
trong khu vực trồng nho này là đầy đủ và có chất lượng tốt.  

Khí hậu 

Các dữ liệu thời tiết được ghi lại trong khoảng thời gian 30 năm cho thấy 
trung bình hàng năm nhiệt độ dao động khoảng 10,8°C ở phía Tây và trên 
11,2°C ở phía Đông của khu vực trồng nho. 

Mùa đông tương đối ngắn và thời tiết lạnh tăng cường trong tháng Giêng 
và nửa đầu tháng Hai. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất (tháng Một) là -
2,1°C, dao động từ -9,5°C đến +4,3°C.  

Cuối mùa xuân, sương giá mùa xuân bắt đầu xuất hiện vào khoảng ngày 10 
tháng 4, trong khi đợt sương giá mùa thu đầu tiên thường được ghi nhận vào 
ngày 30 tháng Mười. Thời kỳ không có sương giá trung bình là 202 ngày.  
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Nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất (tháng Bảy) là 22,4°C, dao động 
từ  20,7°C đến 25,6°C.  

Số ngày có nhiệt độ khoảng 10°C dao động từ 175 đến 226 ngày.  

Tổng nhiệt độ hằng năm từ 3300 đến 4040.  

Nhìn chung, nhiệt năng trong các vườn nho Dealu Mare có ý nghĩa đáng 
kể, thuận lợi cho quá trình nho chín và cũng tốt cho thân gỗ của cây nho.  

Những thuận lợi của các vườn nho nằm bên các ngọn đồi sub-Carpathian 
có độ cao tăng dần là chặn được các luồng khí lạnh từ phía Bắc, Tây Bắc và 
Đông Bắc.  

Phía Tây của vườn nho có lượng mưa phong phú hơn, ở mức 587,7 mm, và 
giảm dần về phía Đông tới 508 mm. Nước tích tụ trong đất trong mùa đông 
thuận lợi cho sự phát triển mạnh của mầm cây trong giai đoạn đầu tiên trồng 
cây, trong khi những cơn mưa vào đầu mùa hè lại kích thích cho sự tăng trưởng 
của quả nho. Trong giai đoạn trưởng thành của nho (tháng Tám - tháng Chín), 
lượng mưa giảm nhiều, thuận lợi cho quá trình nho chín.  

Mùa hè hay có mưa to, gây ra sự xói mòn các rãnh mùn hoặc thậm chí của 
toàn bộ vùng đất có độ dốc cao. 

Khu vực địa lý 

Khu vực địa lý sản xuất rượu vang sủi "DEALU MARE" được bảo hộ bao 
gồm các vùng được phân nhóm theo cấp nhỏ hơn được gọi là chỉ dẫn địa lý bổ 
sung, nằm ở quận Prahova và Buzau:  

Quận Prahova 

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - BOLDEŞTI"  

- Thị trấn Boldeşti-Scăieni: Seciu;  

- Khu đô thị Bucov: các làng Pleasa và Bucov;  

- Khu đô thị Plopu: các làng Gâlmeia và Plopu.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - BOLDEŞTI" cũng có thể bao 
gồm cả chỉ dẫn về khu vực trồng nho sau: SECIU, DEALU FRUMOS, 
VALEA CORBULUI.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - VALEA CĂLUGĂREASCĂ" 

- Khu đô thị Valea Călugărească: các làng Valea Călugărească, Valea 
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Largă, Valea Nicovani, Valea Poienii, Valea Mantei, Valea Popii, Valea 
Ursoi, Vârfurile, Schiau, Răchieri, và Valea Săracă;  

- Khu đô thị Bucov: các làng Chiţorani, Valea Orlei, Bucov, và Bighilin;  

- Khu đô thị của Albeşti-Paleologu: làng Albeşti - Paleologu;  

- Thị trấn Urlaţi: Valea Mieilor.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - VALEA CĂLUGĂREASCĂ" 
cũng có thể bao gồm một trong các chỉ dẫn về Khu vực trồng nho sau: 
CHIŢORANI, VALEA ORLEI, VALEA POPII VALEA SĂRACĂ, 
VALEA MANTEI, VALEA POIENII, VALEA NICOVANI, VALEA 
LARGĂ, VALEA MIEILOR.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - URLAŢI" 

- Thị trấn Urlaţi: Urlaţi, Arioneştii Noi, Arioneştii Vechi, Cherba, Mărunţis, 
Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus, Valea Bobului, Valea Crângului, Valea 
Nucetului, Valea Pietrei, Valea Seman, Valea Urloi, và Jercălăi.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - URLAŢI" cũng có thể bao gồm 
một trong những chỉ dẫn về Khu vực trồng nho sau: VALEA PIETREI, 
VALEA BOBULUI, VALEA NUCETULUI, VIA DOMNEASCĂ, 
VALEA URLOI, VALEA SEMAN, VALEACRÂNGULUI.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - CEPTURA"  

- Khu đô thị Ceptura: các làng Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Malu Rosu, 
Rotari, và Şoimeşti;  

- Khu đô thị Fântânele: các làng Fântânele và Bozieni.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung  "DEALU MARE - CEPTURA" cũng có thể bao 
gồm một trong những chỉ dẫn về Khu vực trồng nho sau: MALU ROŞU, 
VALEA GARDULUI, VALEA MĂNĂSTIRII.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - TOHANI"  

- Khu đô thị Gura Vadului: các làng Gura Vadului, Perşunari, và Tohani;  

- Khu đô thị Vadu Săpat: các làng Vadu Săpat, Ghinoaica, và Ungureni;  

- Khu đô thị Călugăreni: các làng Călugareni, và Valea Scheilor;  

- Khu đô thị Jugureni: các làng Jugureni và Boboci.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - TOHANI" cũng có thể được bổ 
sung bằng một trong những chỉ dẫn về Khu vực trồng nho sau: VÂRFUL 
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CU DOR, GURA VADULUI, DUMBRAVA, VADU SĂPAT.  

Quận Buzău  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - BREAZA"  

- Khu đô thị Breaza: Breaza, Bădeni, Greceanca, Văleanca-Vilăneşti, và 
Vispeşti;  

- Khu đô thị Năeni: Năeni, Finţeşti, Fântânele, Prosca, và Vârf;  

- Khu đô thị Săhăteni: Săhăteni, và Istriţa de Jos.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - BREAZE" cũng có thể được bao 
gồm một trong những chỉ dẫn về Khu vực trồng nho sau: BREAZA, 
GRECEANCA, NĂENI, VISPEŞTI, FINŢEŞTI, SĂHĂTENI.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - MEREI" 

- Khu đô thị Merei: Merei, Dealul Viei, Ciobănoaia, Izvoru Dulce, Gura 
Sărăţii, Nenciuleşti, Dobrileşti, Sarata Monteoru, Valea Putului-Merei, và 
Ogrăzile;  

- Khu đô thị Ulmeni: làng Vâlcele.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - MEREI" cũng có thể bao gồm 
một trong những chỉ dẫn đến các Khu vực trồng nho sau: IZVORU 
DULCE, GURA SĂRĂŢII, DEALUL VIEI, DOBRILEŞTI, 
NENCIULEŞTI, VALEA PUŢULUI, CIOBĂNOAIA.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - ZOREŞTI" 

- Verneşti: các làng Verneşti, Zoreşti, Săsenii pe Vale, Săsenii Noi, Săsenii 
Vechi, Niscov, Nenciu, Cârlomăneşti, và Cândeşti.  

Chỉ dẫn địa lý bổ sung "DEALU MARE - ZOREŞTI" cũng có thể bao gồm 
một trong những chỉ dẫn đến các Khu vực trồng nho sau: VALEA 
TEANCULUI, DEALUL ZORILOR, NIŞCOV. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole 

Địa chỉ:  49 Iancului 
 021.719 Bucharest 
 România 

Điện thoại: 0040212505098 
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Email: office@onvpv.ro 
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CHỈ DẪN ĐỊA LÝ SCOTCH WHISKY 

 

 

Tổ chức nộp đơn và địa chỉ 

Tên: Hiệp hội Scotch Whisky 

Địa chỉ:  20 Atholl Crescent 
 Edinburgh 
 EH3 8HF 
 Vương quốc Anh 

Chỉ dẫn địa lý 

Scotch Whisky 

Sản phẩm 

Rượu mạnh 

Mô tả về sản phẩm 

Tên gọi “Scotch Whisky” 

Tên gọi “Scotch Whisky” được dùng với rượu whisky được sản xuất ở 
Scotland. 

Rượu được chưng cất từ nước và lúa mạch ở một nhà máy chưng cất đặt tại 
Scotland (mà chỉ có ngũ cốc nguyên hạt loại khác mới có thể được thêm vào) 
bao gồm các quá trình sau đây: 

- xử lý tại nhà máy chưng cất đó để tạo thành nước ủ rượu; 

- chuyển đổi chất thu được tạo thành chất nền lên men bằng hệ thống 
enzyme nội sinh; và 

- lên men bằng cách bổ sung nấm men. 

Rượu được chưng cất đến độ cồn không vượt quá 94,8% để các sản phẩm 
chưng cất đạt được mùi thơm và hương vị có nguồn gốc từ các nguyên liệu đã 
được sử dụng và từ phương pháp sản xuất. 

Rượu lên men trong thùng gỗ sồi có dung tích không vượt quá 700 lít. 
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Rượu lên men tại Scotland. 

Rượu lên men trong thời gian tối thiểu là ba năm. 

Rượu lên men trong các kho ủ men hoặc tại các địa điểm đã được quy định. 

Rượu giữ được màu sắc, hương vị, mùi vị có được từ nguyên liệu được sử 
dụng và phương pháp sản xuất. 

Rượu không có chất được thêm vào, ngoại trừ: 

- nước; 

- caramen tạo màu nguyên chất; hoặc 

- nước và caramen tạo màu nguyên chất. 

Rượu có một hàm lượng cồn tối thiểu: 40%. 

Các loại rượu Scotch Whisky 

“Single Malt Scotch Whisky” là loại rượu Scotch Whisky đã được chưng 
cất một hoặc nhiều lần: 

- tại một nhà máy chưng cất duy nhất; 

- từ nước và lúa mạch mà không cần thêm bất kỳ loại ngũ cốc nào khác; và 

- trong các nồi chưng cất cổ cong. 

“Single Grain Scotch Whisky” là loại rượu Scotch Whisky đã được chưng 
cất ở một nhà máy chưng cất duy nhất trừ: 

- Single Malt Scotch Whisky; hoặc 

- Blended Scotch Whisky. 

“Blended Malt Scotch Whisky” là một loại pha trộn của hai hay nhiều loại 
Single Malt Scotch Whisky mà đã được chưng cất ở các nhà máy chưng cất 
khác nhau. 

“Blended Grain Scotch Whisky” là một loại pha trộn của hai hay nhiều loại 
Single Grain Scotch Whisky mà đã được chưng cất ở các nhà máy chưng cất 
khác nhau. 

“Blended Scotch Whisky” là một loại pha trộn giữa một hay nhiều loại 
Single Malt Scotch Whisky với một hay nhiều loại Single Grain Scotch 
Whisky. 

Lưu ý: tên rượu chính thức được ghi dưới dạng tiếng Anh  
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Hàm lượng cồn: 40%. 

Mối liên hệ giữa điều kiện địa lý và chất lượng đặc thù của sản phẩm 

Yếu tố tự nhiên 

Địa chất: Scotland có địa chất đa dạng nhưng độc đáo do các hoạt động địa 
chấn từ hàng triệu năm trước đây. Các khu vực khác nhau có chứa các loại đất 
đá điển hình và các đường đứt gãy giữa các khu vực ngày nay vẫn có thể nhìn 
thấy. Các vết đứt gãy ở phía nam nằm sau biên giới giữa Scotland và Anh. 
Nước là một trong những nguyên liệu tự nhiên chính của rượu Scotch Whisky 
và như được cập dưới đây, chảy qua các khu vực đất đá và làng mạc theo 
những con đường riêng biệt. 

Khí hậu: Khí hậu ở Scotland cũng đóng một vai trò quan trọng đối với đặc 
tính của rượu Scotch Whisky. Hương vị của rượu là kết quả của quá trình ủ 
men trong nhiều năm trong các thùng gỗ sồi. Khí hậu Scotland mát mẻ và ẩm 
ướt và có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình lên men. Một chai rượu whisky 
được lên men ở Scotland chậm hơn rất nhiều so với một chai whisky lên men 
trong điều kiện khí hậu nóng ẩm và sản phẩm được tạo ra cũng sẽ có hương vị 
khác biệt điển hình. Đặc biệt, ở Scotland rượu whisky sẽ mất cồn trong quá 
trình lên men, trong khi đó ở các nước như Mỹ và Nhật Bản, điều kiện khí hậu 
nóng bức sẽ làm tăng cồn trong rượu whisky trong quá trình lên men. Nhiều 
người cho rằng vị trí của các nhà kho ủ rượu đặt tại những khu vực ẩm ướt 
hoặc gần biển sẽ mang lại một hương vị khác cho sản phẩm.  

Nước: Khí hậu ẩm ướt của Scotland đảm bảo rằng một nguồn nước sạch 
dồi dào cần thiết cho quá trình sản xuất rượu whisky chất lượng cao. Các nhà 
máy chưng cất rượu Scotch Whisky luôn được xây dựng ở những nơi có nguồn 
nước đáng tin cậy về chất lượng và thường thường những nhà máy này cũng sở 
hữu luôn nguồn nước của họ để đảm bảo nguồn nước sạch và không bị ô 
nhiễm. Nước là một trong ba nguyên liệu tự nhiên của rượu Scotch Whisky 
(những nguyên liệu khác là ngũ cốc và nấm men) và cho dù đó là nước có chứa 
“than bùn” thấm qua vùng đồng hoang Scotland thì phần nước tinh khiết chảy 
trên đá granit hoặc nước chứa các tạp chất chảy qua sa thạch cũng đóng một 
vai trò rất quan trọng trong chất lượng rượu Scotch Whisky. Sự dồi dào của 
nguồn nước có chất lượng tốt đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với đặc tính 
và chất lượng của rượu Scotch Whisky. 

Than bùn: Theo phần lớn đánh giá của người thưởng thức thì rượu Scotch 
Whisky là loại rượu có vị than bùn và khói. Điều này có thể bắt nguồn từ việc 
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sử dụng nước than bùn hoặc sử dụng than bùn làm nguyên liệu sấy khô mạch. 
Than bùn là một nguyên liệu tự nhiên từ các lớp than bùn được lấy từ vùng 
đồng hoang Scotland mà khi sử dụng để làm khô lúa mạch tạo ra một hương vị 
khói đặc biệt. Thợ chưng cất kiểm soát cực kỳ cẩn thận lượng than bùn sử dụng 
trong quá trình làm khô mạch nha, phụ thuộc vào mức độ hương vị bùn mà họ 
mong muốn có trong sản phẩm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng than bùn lấy từ các 
khu khác nhau của Scotland sẽ có tác động khác nhau lên đặc tính của rượu 
Scotch Whisky. Scotland là nước duy nhất có truyền thống sử dụng than bùn 
với số lượng lớn trong quá trình sản xuất rượu whisky. 

Yếu tố con người 

Quá trình: Toàn bộ quá trình sản xuất rượu Scotch Whisky đã được cải tiến 
trong những năm qua để tối ưu hóa chất lượng và tạo ra một đặc tính riêng biệt 
cho sản phẩm. 

- Mỗi nhà máy chưng cất, ví dụ sẽ có các nồi đồng riêng biệt và được tính 
toán một cách khoa học để mỗi kích thước khác nhau của nồi sẽ mang lại 
những khác biệt tinh tế cho sản phẩm. Vì vậy, phải chắc chắn rằng các máy 
chưng cất (mà kích thước nồi của chúng có vai trò thiết yếu đối với chất 
lượng và đặc tính của rượu) khi có những nồi cũ được thay thế thì nồi mới 
phải đảm bảo được cả những chi tiết chưa hoàn hảo như nồi cũ để duy trì 
chất lượng sản phẩm.  

- Không giống như một số loại whisky được sản xuất ở các nước khác, quá 
trình ủ, lên men và chưng cất theo quy định đều phải được diễn ra tại nhà 
máy chưng cất nơi rượu whisky được chưng cất. Điều này nhấn mạnh tầm 
quan trọng của các yếu tố mang tính địa phương trong việc tạo nên đặc tính 
của sản phẩm. 

Ủ mạch nha: Mặc dù quá trình ủ mạch nha ngày nay thường được tự động 
hóa nhưng có rất nhiều nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất mạch nha bằng cách 
riêng của họ. Quá trình này liên quan đến việc phơi hạt lúa mạch đã được ngâm 
lên sàn mạch nha và đợi chúng nảy mầm. Quá trình nảy mầm có thể diễn ra từ 
6 đến 10 ngày phụ thuộc vào mùa trong năm, chất lượng hạt lúa mạch được sử 
dụng và các yếu tố khác. Trong suốt giai đoạn này, hạt lúa mạch phải được đảo 
đều đặn để kiểm soát nhiệt độ và tỉ lệ nảy mầm. Cho dù quá trình này được 
thực hiện tự động hoặc thủ công theo cách thông thường thì đều cần những kỹ 
năng quan trọng trong việc đánh giá khoảng thời gian hạt lúa mạch được ngâm 
trong nước và việc đảo hạt lúa mạch một cách thường xuyên.  
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Chiết tách: Chiết tách là quá trình đảm bảo rằng chỉ có dung dịch có chất 
lượng tốt nhất mới được cho vào các thùng để ủ tạo thành rượu Scotch Whisky. 
Đối với các nồi cổ cong, các thành phần thu được đầu tiên và cuối cùng bị loại 
bỏ, chỉ còn lại phần giữa được ủ. Quá trình chiết tách đòi hỏi các kỹ năng 
chuyên môn thành thạo trong việc đánh giá thời điểm thích hợp để bắt đầu quá 
trình thu lại các chất bay hơi và khi nào thì quá trình này được dừng lại. Trong 
trường hợp sử dụng chiết tách bằng các nồi có cột, lượng của tinh chất thu lại 
được xác định tại một điểm trên cột và theo tỉ lệ mà sản phẩm chưng cất chảy 
qua nồi. Một lần nữa, quá trình chiết tách đòi hỏi kỹ năng chuyên môn thành 
thạo để đánh giá các yếu tố này. 

Thùng chứa: Như đã nêu từ trước, loại và chất lượng của thùng dùng để ủ 
rượu Scotch Whisky có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và đặc tính của sản 
phẩm. Mặc dù hầu như tất cả các thùng dùng để ủ rượu Scotch Whisky trước 
đây cũng được sử dụng với các loại rượu vang và rượu mạnh khác (vì thùng gỗ 
sồi mới có thể mang lại một hương vị gỗ mạnh mẽ), thùng được lắp ráp lại theo 
quy định, tiệt trùng bằng hơi nóng, tân trang và sửa chữa. Quá trình này liên 
quan đến kỹ thuật trong việc xử lý gỗ và nhiệt để tạo ra những thùng chứa có 
chất lượng tốt, không bị rò rỉ. 

Người pha trộn: Người pha trộn và người trông kho có trách nhiệm quản lý 
các thùng rượu trong quá trình ủ. Quá trình này liên quan đến việc lựa chọn 
những thùng chứa được sử dụng để ủ và kiểm soát quá trình ủ rượu. Khi nhận 
thấy tinh chất trong thùng đã đạt được chất lượng như yêu cầu, người pha trộn 
sẽ quyết định tinh chất trong thùng nào sẽ được đem đi đóng chai thành rượu 
Scotch Whisky, cả loại Single Whisky và Blends. Như đã nêu trong mục 3.5 
người pha trộn có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quyết định chất lượng 
của rượu Blended Scotch Whisky. Người pha trộn sẽ kết hợp hàng trăm thùng 
whisky khác nhau từ các nhà máy chưng chất khác nhau ở những độ tuổi khác 
nhau để tạo ra chất lượng chính xác và phong cách của sự pha trộn cho mỗi lô 
hàng. Mỗi thùng rượu Scotch Whisky có đặc tính khác nhau liên quan đến 
những kỹ năng nhận biết mà chủ yếu là khứu giác để đánh giá chất lượng và 
đặc tính của mỗi chúng. Người pha trộn của mỗi công ty sẽ đào tạo người kế 
nhiệm và theo cách này các kỹ năng sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác.  

Đánh giá của quốc tế về rượu Scotch Whisky 

Kể từ năm 1989 rượu Scotch Whisky đã được công nhận là một chỉ dẫn địa 
lý theo luật pháp của Liên minh châu Âu, mà hiện nay bao gồm 27 quốc gia 



 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 319 TẬP A (10/2014) 
 

 

1993 

(Áo, Bỉ, Bulgaria, Cyprus, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Estonia, Pháp, 
Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà 
Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và 
Vương quốc Anh). Điều này có nghĩa rằng chỉ có một loại rượu whisky duy 
nhất được sản xuất ở Scotland mà có thể được bán trong phạm vi, hoặc xuất 
khẩu sang bất kỳ nước thành viên EU nào dưới tên gọi rượu “Scotch Whisky”. 
Các quy định hiện hành được quy định cụ thể trong Quy chế rượu Scotch 
Whisky ban hành năm 2009. 

Các quốc gia không trong khối Liên minh Châu Âu phải quy định rượu 
Scotch Whisky là một loại rượu chỉ được sản xuất ở Scotland. Ví dụ, định 
nghĩa pháp lý của Hoa Kỳ về rượu Scotch Whisky là: “Rượu Whisky là một 
sản phẩm riêng biệt của Scotland, được sản xuất tại Scotland phù hợp với luật 
pháp của Vương quốc Anh về việc sản xuất rượu Scotch Whisky để tiêu thụ tại 
Vương quốc Anh". 

Ngay cả ở những quốc gia mà không có định nghĩa pháp lý cụ thể về rượu 
Scotch Whisky, tên gọi này cũng được bảo vệ theo luật pháp quốc gia theo quy 
định về thông lệ quốc tế hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Trong hơn 50 năm 
bảo hộ thương hiệu của Hiệp hội Scotch Whisky, với hàng trăm hành động 
pháp lý tại hơn 35 quốc gia, mọi tòa án đều thừa nhận rằng Scotch Whisky là 
rượu whisky sản xuất ở Scotland phù hợp với luật pháp của Vương quốc Anh. 

Khu vực địa lý 

Rượu Scotch Whiky được sản xuất trong phạm vi quốc gia Scotland tại 
Vương quốc Anh. 

Cơ quan kiểm soát 

Tên:  Cơ quan thuế và hải quan quốc gia 
 Bộ phận xác nhận về sản phẩm rượu mạnh 

Email:  SDVSenquiries@hmrc.gsi.gov.uk 
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1994

   

Phần vi 

 
CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 

 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2011-02590 31714 25.12.2012 22.09.2014     A41B 9/04 

1-2011-02904 30866 25.09.2012 19.09.2014     E04B 1/04 

1-2012-00466 30917 25.09.2012 26.08.2014     F02N 11/00 

1-2012-00614 30935 25.09.2012 25.08.2014     B63B 27/00 

1-2012-00622 30937 25.09.2012 17.09.2014     B60K 17/00 

1-2012-00814 31223 25.10.2012 28.08.2014     B01F 15/00 

1-2012-00883 31500 26.11.2012 08.09.2014     A47C 17/00 

1-2012-00907 31231 25.10.2012 19.09.2014     H05K 3/12 

1-2012-00933 31237 25.10.2012 11.09.2014     A01C 1/00 

1-2012-00982 31756 25.12.2012 26.08.2014     B60T 008/00 

1-2012-01275 31533 26.11.2012 19.09.2014     E02D 3/10 

1-2012-02366 32574 25.02.2013 19.09.2014     B25C 5/00 

1-2012-02367 32575 25.02.2013 17.09.2014     B25C 5/00 

1-2013-01318 36382 27.01.2014 08.09.2014     C09D 127/08 

1-2013-01790 36071 25.12.2013 16.09.2014     B02C 15/00 

1-2013-02514 36472 27.01.2014 27.08.2014     C08F 4/651 

1-2013-02658 36802 25.02.2014 03.09.2014     A61K 9/20 

1-2013-02714 37164 25.03.2014 03.09.2014     C07D 487/04 

1-2013-02791 36814 25.02.2014 03.09.2014     A01N 37/42 

1-2013-02838 37364 25.04.2014 09.09.2014     A61K 31/075 

1-2013-02839 37701 26.05.2014 03.09.2014     A61K 9/19 

1-2013-02852 36213 25.12.2013 10.09.2014     A61K 31/495 

1-2013-02853 36822 25.02.2014 10.09.2014     C07D 401/04 

1-2013-02856 37366 25.04.2014 08.09.2014     C07D 487/04 

1-2013-02859 36513 27.01.2014 03.09.2014     C07D 209/24 

1-2013-02873 36514 27.01.2014 25.08.2014     G02B 5/00 

1-2013-02874 36515 27.01.2014 25.08.2014     G02B 5/00 

1-2013-02896 38338 25.07.2014 18.09.2014     E02D 5/38 

1-2013-02929 35968 25.11.2013 08.09.2014     C07D 319/20 

1-2013-02931 36525 27.01.2014 12.09.2014     A23L 1/305 

1-2013-02932 37706 26.05.2014 03.09.2014     A61K 31/201 

1-2013-02935 36526 27.01.2014 17.09.2014     C08G 63/086 

1-2013-02947 36229 25.12.2013 15.09.2014     C07D 413/04 

1-2013-02979 37709 26.05.2014 25.08.2014     B62J 6/02 

1-2013-02980 36235 25.12.2013 29.08.2014     C07D 243/24 

1-2013-02993 36848 25.02.2014 03.09.2014     C07D 207/09 

1-2013-03003 36240 25.12.2013 27.08.2014     D04B 15/34 
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1-2013-03019 38339 25.07.2014 15.09.2014     A23L 1/30 

1-2013-03022 36541 27.01.2014 06.09.2014     A23J 3/16 

1-2013-03024 37183 25.03.2014 11.09.2014     A23L 1/01 

1-2013-03030 36543 27.01.2014 26.08.2014     C12R 1/07 

1-2013-03036 36546 27.01.2014 18.09.2014     C09J 133/08 

1-2013-03040 37184 25.03.2014 27.08.2014     C02F 11/12 

1-2013-03068 36856 25.02.2014 03.09.2014     G05F 1/67 

1-2013-03069 36559 27.01.2014 03.09.2014     F27B 3/02 

1-2013-03078 36565 27.01.2014 18.09.2014     C09J 133/00 

1-2013-03079 36858 25.02.2014 26.08.2014     C11B 3/10 

1-2013-03085 36254 25.12.2013 11.09.2014     H04N 7/30 

1-2013-03088 37712 26.05.2014 29.08.2014     C07K 14/55 

1-2013-03097 36263 25.12.2013 26.08.2014     B63J 4/00 

1-2013-03098 36862 25.02.2014 26.08.2014     B63J 4/00 

1-2013-03108 37189 25.03.2014 03.09.2014     C07K 14/415 

1-2013-03110 36269 25.12.2013 26.08.2014     A61J 1/10 

1-2013-03125 37192 25.03.2014 09.09.2014     H04W 8/18 

1-2013-03126 37193 25.03.2014 09.09.2014     H04W 8/18 

1-2013-03155 36868 25.02.2014 08.09.2014     A23C 9/123 

1-2013-03156 36280 25.12.2013 04.09.2014     H01L 31/18 

1-2013-03157 36281 25.12.2013 04.09.2014     C09D 11/02 

1-2013-03158 36282 25.12.2013 04.09.2014     H01L 31/18 

1-2013-03167 36578 27.01.2014 08.09.2014     A47L 17/08 

1-2013-03184 36286 25.12.2013 28.08.2014     G01N 30/36 

1-2013-03188 36873 25.02.2014 29.08.2014     E04B 5/12 

1-2013-03189 36287 25.12.2013 08.09.2014     A01N 63/00 

1-2013-03192 36874 25.02.2014 10.09.2014     C23C 8/50 

1-2013-03194 36876 25.02.2014 09.09.2014     C07D 231/14 

1-2013-03195 37392 25.04.2014 04.09.2014     A61M 15/00 

1-2013-03196 36877 25.02.2014 09.09.2014     C07D 409/12 

1-2013-03204 36879 25.02.2014 03.09.2014     C12N 15/82 

1-2013-03208 37395 25.04.2014 11.09.2014     C07D 401/12 

1-2013-03211 37717 26.05.2014 25.08.2014     A01N 43/54 

1-2013-03214 36590 27.01.2014 03.09.2014     B01J 29/12 

1-2013-03215 36290 25.12.2013 15.09.2014     A23L 3/22 

1-2013-03217 37396 25.04.2014 06.09.2014     F25J 3/04 

1-2013-03232 36883 25.02.2014 15.09.2014     A01N 27/00 

1-2013-03237 38083 25.06.2014 26.08.2014     C07K 14/435 

1-2013-03241 36886 25.02.2014 03.09.2014     F21S 2/00 

1-2013-03244 36595 27.01.2014 11.09.2014     C10G 53/00 

1-2013-03245 37719 26.05.2014 15.09.2014     A61K 39/00 

1-2013-03251 36888 25.02.2014 15.09.2014     F04C 15/00 

1-2013-03260 37720 26.05.2014 17.09.2014     A61K 36/28 

1-2013-03262 36601 27.01.2014 19.09.2014     G06F 3/14 

1-2013-03268 36602 27.01.2014 03.09.2014     B01J 23/42 

1-2013-03269 36603 27.01.2014 03.09.2014     B01J 29/12 

1-2013-03273 36605 27.01.2014 03.09.2014     B01J 23/42 

1-2013-03280 36893 25.02.2014 17.09.2014     A61K 31/55 

1-2013-03285 36894 25.02.2014 08.09.2014     G06F 3/048 
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1-2013-03295 36609 27.01.2014 03.09.2014     B01J 29/12 

1-2013-03296 36610 27.01.2014 03.09.2014     G01N 15/06 

1-2013-03298 36303 25.12.2013 03.09.2014     C10L 1/04 

1-2013-03299 36897 25.02.2014 03.09.2014     C10G 2/00 

1-2013-03300 36612 27.01.2014 03.09.2014     C10G 2/00 

1-2013-03310 36900 25.02.2014 15.09.2014     F16L 1/18 

1-2013-03311 36616 27.01.2014 17.09.2014     A47J 31/40 

1-2013-03313 36617 27.01.2014 10.09.2014     A61C 8/00 

1-2013-03322 36902 25.02.2014 22.09.2014     G09G 5/10 

1-2013-03328 38651 25.08.2014 17.09.2014     A61K 9/22 

1-2013-03339 37203 25.03.2014 17.09.2014     A01N 47/02 

1-2013-03343 36907 25.02.2014 04.09.2014     C07D 401/04 

1-2013-03344 36908 25.02.2014 03.09.2014     C07D 401/04 

1-2013-03349 36307 25.12.2013 08.09.2014     A61K 9/00 

1-2013-03360 36629 27.01.2014 18.09.2014     C07K 16/00 

1-2013-03361 36913 25.02.2014 11.09.2014     A61M 5/315 

1-2013-03362 37408 25.04.2014 12.09.2014     A61M 25/00 

1-2013-03368 37409 25.04.2014 11.09.2014     A61K 31/445 

1-2013-03370 36916 25.02.2014 09.09.2014     C07K 16/22 

1-2013-03371 36632 27.01.2014 08.09.2014     C22C 38/00 

1-2013-03375 37206 25.03.2014 19.09.2014     C07D 413/10 

1-2013-03376 36308 25.12.2013 08.09.2014     E04B 9/00 

1-2013-03380 36309 25.12.2013 29.08.2014     C07C 67/08 

1-2013-03381 36918 25.02.2014 22.09.2014     A61K 31/12 

1-2013-03396 36922 25.02.2014 17.09.2014     C11D 3/40 

1-2013-03399 36923 25.02.2014 03.09.2014     F21V 29/00 

1-2013-03402 36311 25.12.2013 25.08.2014     C07D 473/34 

1-2013-03406 36924 25.02.2014 27.08.2014     E01H 1/08 

1-2013-03407 36925 25.02.2014 27.08.2014     C02F 1/68 

1-2013-03408 36926 25.02.2014 27.08.2014     C02F 1/00 

1-2013-03427 36648 27.01.2014 16.09.2014     C02F 1/42 

1-2013-03432 36313 25.12.2013 03.09.2014     E02D 3/02 

1-2013-03433 36651 27.01.2014 17.09.2014     C07K 1/14 

1-2013-03440 36655 27.01.2014 12.09.2014     G01N 27/48 

1-2013-03449 36933 25.02.2014 03.09.2014     A61K 35/74 

1-2013-03451 36934 25.02.2014 17.09.2014     D06C 3/06 

1-2013-03453 36315 25.12.2013 08.09.2014     C07D 405/10 

1-2013-03454 37414 25.04.2014 03.09.2014     H01L 23/367 

1-2013-03456 38348 25.07.2014 15.09.2014     H04W 24/10 

1-2013-03463 37214 25.03.2014 03.09.2014     A61L 15/28 

1-2013-03478 37424 25.04.2014 19.09.2014     C07K 16/28 

1-2013-03482 37427 25.04.2014 29.08.2014     B29C 33/44 

1-2013-03500 36940 25.02.2014 19.09.2014     C03B 5/183 

1-2013-03502 36941 25.02.2014 26.08.2014     C09K 8/34 

1-2013-03511 37220 25.03.2014 22.09.2014     D06L 3/02 

1-2013-03515 36662 27.01.2014 15.09.2014     E04C 2/04 

1-2013-03520 38350 25.07.2014 11.09.2014     A01N 43/64 

1-2013-03524 36664 27.01.2014 12.09.2014     A01N 47/40 

1-2013-03525 36665 27.01.2014 12.09.2014     A01N 47/40 
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1-2013-03542 36954 25.02.2014 16.09.2014     B28C 5/38 

1-2013-03617 36974 25.02.2014 19.09.2014     C12N 15/09 

1-2013-03674 36995 25.02.2014 19.09.2014     C07D 471/04 

1-2013-03675 36996 25.02.2014 19.09.2014     C07D 487/04 

1-2013-03688 37229 25.03.2014 16.09.2014     B28B 3/04 

1-2013-03700 37004 25.02.2014 11.09.2014     C07D 471/02 

1-2013-03709 37446 25.04.2014 08.09.2014     G01S 19/13 

1-2013-03724 37013 25.02.2014 10.09.2014     A61K 35/74 

1-2013-03737 37453 25.04.2014 17.09.2014     A61K 38/17 

1-2013-03754 38105 25.06.2014 25.08.2014     B62J 6/18 

1-2013-03755 38106 25.06.2014 25.08.2014     B62J 6/18 

1-2013-03767 37028 25.02.2014 16.09.2014     B07C 5/02 

1-2013-03822 38358 25.07.2014 03.09.2014     A61K 39/295 

1-2013-03830 37461 25.04.2014 22.09.2014     G06Q 30/00 

1-2013-03831 37462 25.04.2014 05.09.2014     C12N 15/86 

1-2013-03852 38121 25.06.2014 11.09.2014     A23L 1/20 

1-2013-03928 38366 25.07.2014 15.09.2014     H01M 2/14 

1-2013-03936 37076 25.02.2014 05.09.2014     B21B 28/04 

1-2013-03964 37779 26.05.2014 18.09.2014     H04N 7/26 

1-2013-04078 37258 25.03.2014 05.09.2014     A01N 41/10 

1-2013-04086 37102 25.02.2014 12.09.2014     C02F 3/04 

1-2013-04113 38671 25.08.2014 15.09.2014     C07D 417/12 

1-2014-00042 37273 25.03.2014 15.09.2014     A61K 9/16 

1-2014-00169 37294 25.03.2014 12.09.2014     D04H 1/498 

1-2014-00338 37606 25.04.2014 05.09.2014     A01N 41/10 

1-2014-00339 37607 25.04.2014 05.09.2014     A01N 41/10 

1-2014-00407 38170 25.06.2014 29.08.2014     G07F 7/00 

1-2014-00527 38422 25.07.2014 03.09.2014     E01F 8/00 

1-2014-00595 37959 26.05.2014 09.09.2014     F16H 9/18 

1-2014-00701 38452 25.07.2014 04.09.2014     C09C 3/06 

1-2014-00794 38009 26.05.2014 11.09.2014     A62D 1/06 

1-2014-01209 38813 25.08.2014 26.08.2014     E04G 21/14 
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1998 

Phần viI 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6625/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01800  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2011 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Am Prime Parc 10-12, 65479 Raunheim, Germany 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6625/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01801  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2011 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Am Prime Parc 10-12, 65479 Raunheim, Germany 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6625/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02261  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2011 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Am Prime Parc 10-12, 65479 Raunheim, Germany 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 319 Tập A (10.2014) 

 

 
1999 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6625/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02259  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2011 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Am Prime Parc 10-12, 65479 Raunheim, Germany 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6625/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00627  (220) Ngày nộp đơn 09/03/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Am Prime Parc 10-12, 65479 Raunheim, Germany 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6626/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-00882  (220) Ngày nộp đơn 14/04/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP&LAW) 

Số 10 ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6627/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02766  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION&ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trân Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6628/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00294  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6628/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00659  (220) Ngày nộp đơn 01/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6629/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01175  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6630/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-00914  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6631/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02617  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2011 

Mục sửa đổi:  
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1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6631/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00094  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6631/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01039  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6632/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01051  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6632/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02356  (220) Ngày nộp đơn 06/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6632/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02926  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6632/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01068  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6632/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01825  (220) Ngày nộp đơn 25/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6633/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-02019  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6634/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-00003  (220) Ngày nộp đơn 02/01/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6635/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01716  (220) Ngày nộp đơn 02/07/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6636/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01883  (220) Ngày nộp đơn 29/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6637/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01075  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2009 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2626 Glenwood Avenue, Raleigh, North Carolina 27608, United States of America 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6638/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02745  (220) Ngày nộp đơn 12/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6639/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02418  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6640/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-02502  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Viện hoá học - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam 

Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6643/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03231  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Unit 2, 32 Mumford Place, Balcatta WA 6021, Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6643/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03232  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Unit 2, 32 Mumford Place, Balcatta WA 6021, Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6643/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03233  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Unit 2, 32 Mumford Place, Balcatta WA 6021, Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6643/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03234  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Unit 2, 32 Mumford Place, Balcatta WA 6021, Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6643/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03235  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Unit 2, 32 Mumford Place, Balcatta WA 6021, Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6643/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03236  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Unit 2, 32 Mumford Place, Balcatta WA 6021, Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6643/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03237  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Unit 2, 32 Mumford Place, Balcatta WA 6021, Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6643/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03238  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Unit 2, 32 Mumford Place, Balcatta WA 6021, Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6896/ TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01438  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

219 Homestead Road, Hillsborough, NJ 08844, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7183/ TB-SHTT, ngày 06/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-02572  (220) Ngày nộp đơn 21/10/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7184/ TB-SHTT, ngày 06/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-02361  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2008 

Mục sửa đổi:  

1) Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008162, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7184/ TB-SHTT, ngày 06/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-02362  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2008 

Mục sửa đổi:  

1) Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008162, Japan 
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2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7184/ TB-SHTT, ngày 06/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-03180  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2008 

Mục sửa đổi:  

1) Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008162, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7184/ TB-SHTT, ngày 06/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01692  (220) Ngày nộp đơn 10/08/2009 

Mục sửa đổi:  

1) Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008162, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7587/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01577  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7587/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02394  (220) Ngày nộp đơn 12/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7587/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03472  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7587/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03472  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7587/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03564  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7588/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-00699  (220) Ngày nộp đơn 09/04/2009 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7588/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-02128  (220) Ngày nộp đơn 09/10/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7588/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-1946  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7588/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02336  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7588/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03339  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7588/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00971  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7588/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01788  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7588/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01789  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7588/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03820  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7588/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00372  (220) Ngày nộp đơn 01/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7588/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02866  (220) Ngày nộp đơn 12/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7589/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02630  (220) Ngày nộp đơn 06/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7590/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02674  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7591/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01214  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7592/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00593  (220) Ngày nộp đơn 07/03/2012 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7592/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00594  (220) Ngày nộp đơn 07/03/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7593/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00286  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7594/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02029  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7595/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02523  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7596/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02166  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7597/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01193  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7598/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00680  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

6 Calle Chavarri, Sestao, Spain 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7599/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01283  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7600/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  
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(210)  Số đơn: 1-2012-01133  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7601/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03085  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7602/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02413  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2011 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2901 E. Camelback Road, Phoenix, AZ 85016, United States of America 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7602/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02414  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2011 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2901 E. Camelback Road, Phoenix, AZ 85016, United States of America 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7602/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02463  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2011 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2901 E. Camelback Road, Phoenix, AZ 85016, United States of America 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7603/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01052  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7604/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00462  (220) Ngày nộp đơn 07/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7605/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-02279  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7605/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-00775  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7606/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00079  (220) Ngày nộp đơn 11/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7606/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00191  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7606/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02892  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7607/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-02670  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2007 
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2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7608/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00374  (220) Ngày nộp đơn 14/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7608/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00390  (220) Ngày nộp đơn 15/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7609/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01622  (220) Ngày nộp đơn 27/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7611/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02388  (220) Ngày nộp đơn 10/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7612/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-02795  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7613/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01765  (220) Ngày nộp đơn 10/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7614/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-00517  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7615/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-01010  (220) Ngày nộp đơn 18/05/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7615/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-01100  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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2019 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7698/ TB-SHTT, ngày 24/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01305  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

DOOSAN LENTJES GMBH (DE) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7699/ TB-SHTT, ngày 24/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-03356  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

HANMI SCIENCE CO., LTD. (KR) 

550 Dongtan-giheung-ro, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813, Republic 
of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7700/ TB-SHTT, ngày 24/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-02442  (220) Ngày nộp đơn 19/11/2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

8-15, 4-Chome, Nihonbashi-Honchou, Chuo-ku, Tokyo 103-0023, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7770/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01798  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Hitachi, Ltd. (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7770/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02662  (220) Ngày nộp đơn 10/09/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Hitachi, Ltd. (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7770/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01198  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Hitachi, Ltd. (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7771/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00012  (220) Ngày nộp đơn 02/01/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

EVOLVA, INC. (US) 

101 Larkspur Landing Circle, Suite 222 Larkspur, California 94939, USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7772/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00823  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

IX BIOPHARMA LTD. (SG) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-02497  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02820  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02920  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2010 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00209  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01251  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01654  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01802  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02929  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02965  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02979  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03023  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03363  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00491  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01432  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01483  (220) Ngày nộp đơn 28/05/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01616  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01617  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01618  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 
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Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01619  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02848  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03763  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00869  (220) Ngày nộp đơn 20/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01726  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01867  (220) Ngày nộp đơn 19/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7774/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-03066  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7776/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03023  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Bank of Canada (CA) 

Department of Banking Operations, 234 Wellington Street Ottawa, ON, KIA 0G9, Canada 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7924/ TB-SHTT, ngày 01/10/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01508  (220) Ngày nộp đơn 20/10/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

345 Park Avenue, New York, New York 10154, USA 

_____________________________________________________________________________ 

 
b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6641/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 3-2014-00738  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và Cộng sự (NT&PARTNERS CO., LTD) 

Phòng 402 tập thể Dầu khí, số 59 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
TP Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6641/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 3-2014-00739  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và Cộng sự (NT&PARTNERS CO., LTD) 

Phòng 402 tập thể Dầu khí, số 59 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7610/ TB-SHTT, ngày 22/09/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00643  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7773/ TB-SHTT, ngày 26/09/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-01064  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 

Số 5B ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn theo Phiếu đề nghị của Phòng Kiểu dáng CN ngày 25/09/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-02025  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Số phương án 

 Bổ sung phương án 5, 6, 7, 8 

 

5 

 

6 
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7 

 

8 

_____________________________________________________________________________ 

 
c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7425/TB-SHTT, ngày 16/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-18107  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Chấm dứt đại diện theo uỷ quyền của chủ đơn đối với: 

Công ty TNHH tư vấn sở hữu trí tuệ và thời trang ngày nay Lê Gia – 328 Trần Hưng 
Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6647/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-10258  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thực phẩm HOMEFOOD 

26 phố Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du,  quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6648/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-02612  (220) Ngày nộp đơn 01/02/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

PERNOD RICARD WINEMAKERS PTY LTD 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6649/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-17618  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH chăm sóc sức khoẻ Pháp 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6650/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-17617  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH chăm sóc sức khoẻ Pháp 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6651/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-23256  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6652/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-22908  (220) Ngày nộp đơn 12/10/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

467B Quốc Lộ 1A, khu phố 2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6653/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-20231  (220) Ngày nộp đơn 04/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6654/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-24595  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6655/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-23136  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6656/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-20230  (220) Ngày nộp đơn 04/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6657/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-05316  (220) Ngày nộp đơn 22/03/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 25: Giày 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6658/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-05315  (220) Ngày nộp đơn 22/03/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 25: Giày 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6659/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-04995  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G  

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6660/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-14654  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật  

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6661/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-29951  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật  

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6662/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-22957  (220) Ngày nộp đơn 03/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật  

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6662/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-22479  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2013 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6664/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-03076  (220) Ngày nộp đơn 18/02/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Tách nhóm 36, 42, 43 sang đơn khác, giữ nguyên nhóm 37 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6665/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-25858  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2013 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 319 Tập A (10.2014) 

 

 
2031 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Loại bỏ sản phẩm “bình xịt cơ thể có mùi thơm, nước hoa” trong nhóm 03 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6666/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-06219  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Tách nhóm 05 sang đơn khác, giữ nguyên nhóm 03 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6667/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-10807  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6668/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-21391  (220) Ngày nộp đơn 17/09/2013 

Mục sửa đổi: Tên và chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm LAVITCO 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6669/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-00390  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2014 

Mục sửa đổi: Tên và chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm LAVITCO 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6670/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05992  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên và chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm LAVITCO 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6671/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-24058  (220) Ngày nộp đơn 16/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên và chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm LAVITCO 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6672/TB-SHTT, ngày 25/08/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-02973  (220) Ngày nộp đơn 07/02/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Tách nhóm 09, 16 sang đơn mới, giữ lại nhóm 41 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6673/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-10279  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

90/4 đường Lê Liễu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6674/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-27055  (220) Ngày nộp đơn 30/11/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH cà phê Đại Gia Phát 

168/15B Nguyễn Suý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6674/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-09114  (220) Ngày nộp đơn 25/04/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Nhóm 9 được sửa thành: “Điện thoại thông minh; môdem USB; bộ chuyển đổi giao thức 
(gateway); máy tính bảng; tai nghe; vòng tay thông minh sử dụng cùng điện thoại thông 
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minh; pin điện; bộ định tuyến; sạc dự phòng dùng cho điện thoại; đồng hồ thông minh sử 
dụng cùng điện thoại thông minh; hộp nhận tín hiệu số; khung ảnh thoại kỹ thuật số.” 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6676/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-05098  (220) Ngày nộp đơn 20/03/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 7: Máy ép hoa quả dùng điện; máy hút bụi chân không; máy trộn chạy điện dùng 
cho mục đích gia đình; dụng cụ chạy điện dùng cho mục đích gia đình, cụ thể là, máy 
băm thịt, máy nạo rau củ, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; 
thiết bị và máy chế biến thực phẩm dùng điện; thiết bị để làm sạch, dùng điện. 

Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; máy sấy tóc; đèn bàn; đèn hồ quang, đèn bàn có 
chân gấp khúc; đèn bàn có chân dẻo có thể uốn cong; bếp ga; lò nướng có tấm sưởi nóng; 
vỉ để nướng; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; tấm sưởi ấm; dụng cụ nấu nướng dùng điện; 
thiết bị nấu nướng; thiết bị làm nóng thức ăn; thiết bị làm nóng đồ uống; thiết bị chiếu 
sáng; thiết bị làm mát; thiết bị làm nguội; thiết bị làm lạnh; thiết bị khử trùng; lò nướng 
bánh bằng điện; đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị ion 
hoá dùng để xử lý không khí; thiết bị làm sạch không khí; thiết bị làm sạch nước. 

(Danh mục sản phẩm còn lại nhóm 07, 11, các nhóm 06, 09, 21 được tách sang đơn khác) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6677/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-18530  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH FAVI 

Số 23 ngõ 2 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.    

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6678/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-06252  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2014 

Mục sửa đổi: Ngày ưu tiên 

            Ngày ưu tiên mới là: 07/10/2013 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6679/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-07078  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Giữ lại các nhóm 18, 25, 26, các nhóm 09, 14, 16 được tách sang đơn mới 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6680/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-09436  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

53 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6681/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-01272  (220) Ngày nộp đơn 16/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

No.43, Alley 12, Lane 9, Fuqian 1st St., West Central Dist., Tainan City, Taiwan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6682/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-11934  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

42 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6683/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-23961  (220) Ngày nộp đơn 25/10/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

10 Collyer Quay, #10-01, Ocean Financial Centre, Singapore 049315 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6684/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-23960  (220) Ngày nộp đơn 25/10/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

10 Collyer Quay, #10-01, Ocean Financial Centre, Singapore 049315 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6685/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-10932  (220) Ngày nộp đơn 28/05/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2/67 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6686/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-23255  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G  

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6687/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-02252  (220) Ngày nộp đơn 29/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G  

Phòng số 05, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6688/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-01532  (220) Ngày nộp đơn 03/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G  

Phòng số 05, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6689/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-08950  (220) Ngày nộp đơn 07/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G  

Phòng số 05, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6690/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-28055  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G  
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Phòng số 05, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6691/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-1878  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G  

Phòng số 05, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6692/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-21795  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH đông nam dược Nhị Thiên Đường 

251-253 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6693/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-21796  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH đông nam dược Nhị Thiên Đường 

251-253 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6694/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-01093  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Can Do HK  Limited 

Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building, 38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6695/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-01092  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Can Do HK  Limited 

Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building, 38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6696/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-25510  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6697/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-09874  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

SUNWORLD MOTO  INDUSTRIAL CO.,LTD. 

1F., No.132, Zhengnan 1ST ST., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6698/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-17619  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH chăm sóc sức khoẻ Pháp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6699/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-17616  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH chăm sóc sức khoẻ Pháp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6700/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-23012  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần nội thất GAM MA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6701/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  
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(210)  Số đơn: 4-2013-23013  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần nội thất GAM MA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6702/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-23634  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần nội thất GAM MA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6703/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-23635  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần nội thất GAM MA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6704/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-23636  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần nội thất GAM MA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6705/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-25507  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh 

Tổ 2, Cụm 5, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6706/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-25508  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh 
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Tổ 2, Cụm 5, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6707/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-25509  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh 

Tổ 2, Cụm 5, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6708/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-26634  (220) Ngày nộp đơn 11/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Tổng công ty cổ phần Phong Phú 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6709/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-26633  (220) Ngày nộp đơn 11/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Tổng công ty cổ phần Phong Phú 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6710/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-26632  (220) Ngày nộp đơn 11/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Tổng công ty cổ phần Phong Phú 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6711/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-25474  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 30 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6712/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-29474  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2013 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô 113 đường số 4, KCN Hải Sơn ( GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6713/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-03838  (220) Ngày nộp đơn 07/03/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

11A Đinh Tiên Hoàng, phường 02, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6714/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-28245  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

69/13 tổ 14, ấp 2, đường 29, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6715/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-27625  (220) Ngày nộp đơn 07/12/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6716/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-06374  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

08 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6717/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-11896  (220) Ngày nộp đơn 29/05/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ được giới hạn thành: 

Mỹ phẩm, loại trừ các sản phẩm chăm sóc tóc và các sản phẩm liên quan đến tóc. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6718/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-07593  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN International LLC)  

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6719/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-18656  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Luật Gia Phạm  

Số 133, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6720/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-22810  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật  

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6721/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-02818  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh 

Số nhà 25, tổ dân phố 24, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6722/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-02819  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh 

Số nhà 25, tổ dân phố 24, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6723/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-14709  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm LAVITCO 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6724/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-27393  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mobell 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6725/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-16679  (220) Ngày nộp đơn 26/07/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mobell 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6726/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-03651  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mobell 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6727/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-29502  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mobell 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6728/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-27111  (220) Ngày nộp đơn 30/11/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 21 được giữ nguyên 
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Nhóm 12, 19 và 20 được tách sang đơn mới (số đơn mới là 4-2014-15852) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6729/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05578  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần hoá dầu MEKONG 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6730/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05579  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần hoá dầu MEKONG 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6731/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05577  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần hoá dầu MEKONG 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6732/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05576  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần hoá dầu MEKONG 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6733/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05575  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần hoá dầu MEKONG 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6734/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05574  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
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            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần hoá dầu MEKONG 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6736/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05572  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần hoá dầu MEKONG 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6737/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05571  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần hoá dầu MEKONG 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6738/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05570  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần hoá dầu MEKONG 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6739/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-10654  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Phố Ngọc,  xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6740/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-05351  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật  

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6741/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  
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(210)  Số đơn: 4-2012-08759  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Via Bianca di Savoia, 12 I-20122 MILANO, Italy 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6742/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2010-24155  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6743/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-22211  (220) Ngày nộp đơn 20/10/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6744/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-06198  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

699 8th Street, San Francisco, California, 94103, USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6745/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-04030  (220) Ngày nộp đơn 04/03/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6746/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-26074  (220) Ngày nộp đơn 19/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6747/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-29358  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6748/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-15250  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6749/TB-SHTT, ngày 25/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-20913  (220) Ngày nộp đơn 06/10/2011 
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Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ được tách sang đơn mới là: 

Nhóm 02: Sơn phủ ngoài các loại (trừ sơn cách điện); chất chống rỉ; nhựa tự nhiên dạng 
thô; sơn dùng cho bề mặt kim loại, sơn phủ tường, sơn trên gỗ. 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng lương thực, thực phẩm, rượu, bia, ô tô, xe máy, tơ, sợi, 
vải, hàng dệt may; đấu giá bất động sản; quảng cáo bất động sản. 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán bất động sản, môi giới bất động 
sản, định giá bất động sản, quản lý bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê nhà 
xưởng. 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà ở; 
trang trí nội thất. 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, tổ chức các chuyến du lịch trong nước và quốc tế, vận chuyển, 
vận chuyển khách du lịch, cho thuê kho bãi. 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công may thuê công nghiệp. 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, tổ chức các kỳ thi giải toán trên máy tính cho học sinh và 
sinh viên; dịch vụ giải trí ka-ra-ô-kê. 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6614/TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-29358  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

09 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường 06, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6968/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2007-06557  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị, máy hàn trong công nghiệp; mua bán thiết bị máy móc kiểm 
tra không phá hủy; mua bán que hàn và các vật liệu hàn; mua bán vật tư kiểm tra không 
phá hủy; mua bán vật tư, thiết bị trong chế tạo công nghiệp như: thép tấm, thép ống, máy 
may, máy cắt, máy uốn và thiết bị xử lý nhiệt trong sản xuất công nghiệp. 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu và kết cấu mối hàn bằng nhiệt trong sản xuất công nghiệp. 

Nhóm 41: Đào tạo kiểm tra không phá hủy; đào tạo thợ hàn; đào tạo nhân viên kiểm tra 
chất lượng sản phẩm trong công nghiệp; đào tạo hệ thống quản lý chất lượng (ISO). 

Nhóm 42: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn hệ thống quản lý chất lượng 
sản phẩm; thử nghiệm vật liệu và kết cấu mối hàn trong sản xuất công nghiệp. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6969/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05999  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2014 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6970/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05999  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Currabinny, Carrigaline, County Cork, Ireland 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6971/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-29239  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6982/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-29239  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT GROUP) 

26/41 phố Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6973/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2009-11497  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH liên doanh Stada - Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6973/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2009-11497  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và Cộng sự 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6975/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-14777  (220) Ngày nộp đơn 06/07/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 09: Bộ nối, dây cáp, bộ sạc và bộ điều hợp hay nắn dòng ( adaptor) điện và điện tử 
được thiết kế để sử dụng cho và tương thích với và là phụ kiện của: máy vi tính, thiết bị 
nghe âm thanh theo định dạng số hoá và máy phát video, và thiết bị điện tử số hoá di 
động cầm tay. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6975/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-22464  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6977/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-18959  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam- VIETRAVEL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6978/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-18958  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam- VIETRAVEL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6979/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-12253  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần Tư vấn S&B 
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P.208, nhà B, khách sạn Thể Thao, phố Nguỵ Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6980/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-12253  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

c/o Multiconsult Limited, Les Cascades Building, Edith Cavell Street, Port Louis, 
Mauritius 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6981/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2007-00959  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí Toàn Cầu 

Số 14, phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6983/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2007-00959  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM&ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6982/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-30011  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6984/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-30011  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Currabinny, Carrigaline, County Cork, Ireland 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6985/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-30012  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6986/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-30012  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Currabinny, Carrigaline, County Cork, Ireland 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6987/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-30013  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6988/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-30013  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Currabinny, Carrigaline, County Cork, Ireland 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6989/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-01712  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6990/TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-01712  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2014 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Currabinny, Carrigaline, County Cork, Ireland 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7348/TB-SHTT, ngày 12/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-01713  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Currabinny, Carrigaline, County Cork, Ireland 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7349/TB-SHTT, ngày 12/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-01713  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7350/TB-SHTT, ngày 12/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-01714  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7350/TB-SHTT, ngày 12/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-01714  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Currabinny, Carrigaline, County Cork, Ireland 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7352/TB-SHTT, ngày 12/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-28856  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Ngõ 4, tổ dân phố Miêu Nha 01, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6995/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-25187  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2011 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

Đơn gốc: 4-2011-25187 

- Mẫu nhãn hiệu:  

 

- Danh mục dịch vụ: 

+ Nhóm 03: giữ nguyên 

+ Nhóm 09: giữ nguyên 

+ Nhóm 14: giữ nguyên 

+ Nhóm 21: giữ nguyên 

+ Nhóm 28: giữ nguyên 

+ Nhóm 35: Mua bán đĩa CD-VCD với nội dung giáo dục cho trẻ em, mua bán đồ trang 
sức, vòng, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn; mua bán đồ chơi, đồ 
chơi thông minh cho trẻ em, bộ ghép hình, quả bóng, cái vợt cầu lông, mua bán bàn chải 
đánh răng, cốc, chậu rửa, bộ đồ sứ: đĩa, bát; dịch vụ giới thiệu sản phẩm với mục đích 
quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ quảng cáo. 

Đơn tách 1: 4-2013-22040 

- Mẫu nhãn hiệu:  

 

- Danh mục dịch vụ: 

+ Nhóm 32: giữ nguyên 

+ Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nước tinh khiết, đồ uống không cồn, nước sinh tố (đồ uống 
không cồn), nước hoa quả, nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống. 
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Đơn tách 2: 4-2013-22041 

- Mẫu nhãn hiệu:  

 

- Danh mục dịch vụ: 

+ Nhóm 18: giữ nguyên 

+ Nhóm 16: Bút; sách; vở viết hoặc vẽ, giấy; tã giấy dùng cho trẻ em. 

+ Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu giáo trình, sách, báo, truyện, tạp chí phục 
vụ cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tranh ảnh trang trí, mua bán đồ chơi cho trẻ em, túi 
sách học sinh, cặp tài liệu, ba lô, cặp sách, ô che nắng, túi cho người cắm trại. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6996/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-19142  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH đông nam dược Nhị Thiên Đường 

Số 251-253 đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6997/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-19141  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH đông nam dược Nhị Thiên Đường 

Số 251-253 đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6999/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-29163  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
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Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Aummee 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7000/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-29162  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Aummee 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7001/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-29404  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Aummee 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7002/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-00349  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

281 G Lãnh Binh Thăng, phường 8, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7004/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-04802  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

HOUSE FOODS GROUP INC. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7006/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-04803  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

HOUSE FOODS GROUP INC. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7007/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-28922  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2013 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 8 đường số 8, khu dân cư Bình Phú, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7008/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-10201  (220) Ngày nộp đơn 18/05/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH bao bì thông minh INTBOX 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7009/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-04166  (220) Ngày nộp đơn 05/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ OSSO 

Lầu 4, tòa nhà Saigon Business Center, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7010/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-03541  (220) Ngày nộp đơn 26/02/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ OSSO 

Lầu 4, tòa nhà Saigon Business Center, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7011/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-19824  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ OSSO 

Lầu 4, tòa nhà Saigon Business Center, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7012/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-22743  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2013 
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Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH VIET NAM TEAMBUILDING 

843/7 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7014/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-07769  (220) Ngày nộp đơn 20/04/2012 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

- Nhóm 43 tách sang đơn 4-2014-15540 

- Nhóm 30 giữ ở đơn 4-2012-07769 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7015/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2010-22585  (220) Ngày nộp đơn 26/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7016/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-23560  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7017/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-05180  (220) Ngày nộp đơn 21/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Ân Nam 

Số 10 ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7018/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-02143  (220) Ngày nộp đơn 15/02/2012 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ bỏ Đại diện sở hữu công nghiệp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7022/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2009-00864  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ bỏ Đại diện sở hữu công nghiệp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7025/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-31088  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần 

Phòng 802, Tòa nhà Talico Building, số 22 Phố Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận 

Đống Đa, Tp. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7027/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-05202  (220) Ngày nộp đơn 21/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7028/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-16666  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ bỏ Đại diện sở hữu công nghiệp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7029/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-08502  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 
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Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7030/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-21423  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7031/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-14209  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7032/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-17502  (220) Ngày nộp đơn 08/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7034/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-07022  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trân Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7035/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014  
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(210)  Số đơn: 4-2012-15384  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7062/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-11649  (220) Ngày nộp đơn 27/05/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

 Danh mục sản phẩm mới là: 

Nhóm 03: Mỹ phẩm, loại trừ các sản phẩm chăm sóc tóc và các sản phẩm liên quan đến 

tóc. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7063/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-23486  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà 

Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7064/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-18086  (220) Ngày nộp đơn 16/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng Minh 

Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7069/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-23167  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH IP MAX 

Phòng 501 tầng 5 Toà nhà Thành Đông, 132-138 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba 

Đình, TP hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7069/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-23168  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH IP MAX 

Phòng 501 tầng 5 Toà nhà Thành Đông, 132-138 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba 

Đình, TP hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7069/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-23169  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH IP MAX 

Phòng 501 tầng 5 Toà nhà Thành Đông, 132-138 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba 

Đình, TP hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7071/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-12804  (220) Ngày nộp đơn 18/06/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mobell 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7072/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2010-25262  (220) Ngày nộp đơn 01/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Hộ kinh doanh mỹ thuật Đức Thịnh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7073/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-02506  (220) Ngày nộp đơn 31/01/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7074/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-02505  (220) Ngày nộp đơn 31/01/2013 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7075/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-10064  (220) Ngày nộp đơn 17/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

55, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7076/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-14685  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

254/3A6 quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7077/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-14505  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Phòng 7.01, lầu 7, toà nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7078/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-20461  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2/67 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7079/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-14021  (220) Ngày nộp đơn 02/07/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 9 Trương Quyền, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7080/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-15945  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

069/A, tổ 3, khu phố 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7081/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-02945  (220) Ngày nộp đơn 19/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7081/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-02946  (220) Ngày nộp đơn 19/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7081/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-02947  (220) Ngày nộp đơn 19/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7081/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-02948  (220) Ngày nộp đơn 19/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7081/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-02949  (220) Ngày nộp đơn 19/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Số 781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7081/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05003  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7081/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-05004  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7083/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-04723  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

8 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7084/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-12029  (220) Ngày nộp đơn 10/06/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Thương mại điện tử & Quảng cáo Thông Minh 

Căn hộ số 01, lô A2 khu ĐT Nghĩa Đô - Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7085/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-17620  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Chăm sóc Sức khoẻ Pháp 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7088/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-08461  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần ¤ tô Hạng nặng Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7089/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-02188  (220) Ngày nộp đơn 29/01/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại và sự kiện Thúy Nga 

Lô A20-D7 khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7090/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-08003  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

United States Potato Board 

4949 S.Syracuse Street, Suite 400, Denver, Colorado 80237, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7091/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-06223  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH RANVICO 

Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7091/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-23828  (220) Ngày nộp đơn 14/04/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH RANVICO 

Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7091/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-23829  (220) Ngày nộp đơn 14/04/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH RANVICO 

Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7092/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-09908  (220) Ngày nộp đơn 17/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH RANVICO 

Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7093/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-07648  (220) Ngày nộp đơn 11/04/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại dược phẩm Đại Đức Mạnh 

45/14 Ông ích Khiêm, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7095/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-21183  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm, dịch vụ 

Loại bỏ nhóm 39 ra khỏi đơn 4-2011-21183 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7096/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2009-15205  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trân Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7097/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014   
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(210)  Số đơn: 4-2009-15205  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2100 East Valencia Drive, Suite B-1, Fullerton, California 92831, U.S.A. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7098/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-06265  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thực phẩm HOMEFOOD 

Số 26, phố Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7013/SHTT-NH2, ngày 04/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-08706  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Ban Ca 

15B Triệu Việt Vương, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7014/SHTT-NH2, ngày 04/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-02028  (220) Ngày nộp đơn 13/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH ELITE 

255 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7079/SHTT-NH2, ngày 06/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-27424  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

- Nhóm 18, 25 tách sang đơn 4-2014-11405 

- Nhóm 35 giữ ở đơn 4-2011-27424, đồng thời giới hạn thành: Nhóm 35: Dịch vụ 

quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ tổ chức và thực hiện các 

sự kiện quảng cáo và các chương trình khách hàng trung thành. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7681/SHTT-NH2, ngày 24/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-02201  (220) Ngày nộp đơn 29/01/2013 
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Mục sửa đổi: Tách đơn 

- Nhóm 32 tách sang đơn 4-2014-19464 

- Nhóm 03 giữ ở đơn 4-2013-02201. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7682/SHTT-NH2, ngày 24/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-17325  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2012 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

 Đơn gốc: 4-2012-17325 

 Một phần nhóm 35 (Nhóm 35: Buôn bán hàng nông sản; bán buôn nông, lâm sản nguyên 
liệu) giữ ở đơn 4-2012-17325 đồng thời loại bỏ phần chữ “HPN” ra khỏi mẫu nhãn hiệu 

 

 Đơn tách 1: 4-2014-04021 

 Tách nhóm 39 sang đơn 4-2014-04021 

 Đơn tách 2: 4-2014-04022 

 Tách một phần nhóm 35(nhóm 35: Bán buôn kim loại và quặng kim loại, bán buôn vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn động vật sống; đại lý, môi giới, đấu 
giá xăng dầu) sang đơn 4-2014-04022 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7402/TB-SHTT, ngày 15/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-11176  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7404/TB-SHTT, ngày 15/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-04996  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 
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Công ty TNHH Tanida Pharma 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7406/TB-SHTT, ngày 15/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-07137  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Tanida Pharma 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7408/TB-SHTT, ngày 15/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-05470  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư MINERVAS 

Số 218 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7410/TB-SHTT, ngày 15/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-17250  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn A & S 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7412/TB-SHTT, ngày 15/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-16992  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn A & S 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7414/TB-SHTT, ngày 15/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-15319  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 

Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7416/TB-SHTT, ngày 23/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-07339  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 

Lầu 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7716/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-14573  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2180 Barlow Road HUDSON, OHIO 44236 United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7717/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-27816  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Khu 6, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7718/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-24567  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7719/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-02817  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7720/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   
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(210)  Số đơn: 4-2013-13270  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD. 

No.8 Changchun Road, Hi-tech Industrial Park, Zhengzhou, China 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7721/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-27213  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

303 2nd Street, Suite S600 San Francisco, California 94107, U.S.A. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7722/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-26112  (220) Ngày nộp đơn 07/12/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 16: Tạp chí, xuất bản phẩm dạng in; ấn phẩm. 

Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử; sắp xếp, điều khiển và tổ chức hội thảo; sắp 

xếp, quản lý và tổ chức vui chơi giải trí. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7723/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2014-01395  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2014 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

 Tách nhóm 05, nhóm 14, nhóm 41 sang đơn đăng ký nhãn hiệu mới số 4-2014-14752 

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ sau khi tách nhóm được ghi nhận 

Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và các loại đồ uống không có 

cồn. 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7724/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-28159  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược An Vinh 
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Số 280 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7725/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-24850  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 32 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7726/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-27365  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô B2.4.05, B2.4.06 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7727/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-19077  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Phòng 701, toà nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7728/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-09456  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7729/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-22841  (220) Ngày nộp đơn 11/10/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Khu dân cư số 8, đường 353, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7730/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-16971  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

98J Dương Tử Giang, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7731/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2013-29573  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 356/18 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7732/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2010-00798  (220) Ngày nộp đơn 13/01/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7733/TB-SHTT, ngày 26/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2010-00797  (220) Ngày nộp đơn 13/01/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7124/TB-SHTT, ngày 04/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-00469  (220) Ngày nộp đơn 10/01/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Căn G08, tòa nhà Cityview, 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

2) Tách đơn: 

- Danh mục của đơn số 4-2012-00469 (đơn gốc) gồm: nhóm 25, dịch vụ “Mua bán quần 

tã trẻ em (tã lót dạng quần) bằng giấy hoặc xenluloza (dùng một lần), khăn tã trẻ em bằng 
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giấy hoặc xenluloza (dùng một lần), quần áo, giày dép, mũ nón, khăn choàng, váy, tã lót 

trẻ sơ sinh (quần áo)” thuộc nhóm 35; 

- Danh mục của đơn số 4-2013-18260 (đơn tách) gồm: nhóm 16, 20, 24, 27, 28 và phần 

còn lại của nhóm 35. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7813/TB-SHTT, ngày 30/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-08222  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

371 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7397/TB-SHTT, ngày 15/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-25564  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô 

Phòng 1401B, tầng 14, Toà nhà 8C Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7400/TB-SHTT, ngày 15/09/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-22382  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ quyền Đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

Công ty cổ phần tư vấn ENCO 

Tầng 7, 106 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7620/TB-SHTT, ngày 29/08/2014   

(210)  Số đơn: 4-2012-25565  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô 

Phòng 1401B, tầng 14, Toà nhà 8C Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8509/TB-SHTT, ngày 20/10/2014   

(210)  Số đơn: 4-2011-00048  (220) Ngày nộp đơn 04/01/2011 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 27 Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VIiI 

 
chuyển giao đơn 

 
 
 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6644/TB-SHTT, ngày 22/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-00324  (220) Ngày nộp đơn: 08/02/2010 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Godo Kaisha  IP Bridge 1 (JP) 

 c/o Sakura Sogo Jimusho, 1-11 Kanda-Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6644/TB-SHTT, ngày 22/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-00326  (220) Ngày nộp đơn: 08/02/2010 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Godo Kaisha  IP Bridge 1 (JP) 

 c/o Sakura Sogo Jimusho, 1-11 Kanda-Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6644/TB-SHTT, ngày 22/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-01447  (220) Ngày nộp đơn: 07/06/2010 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Godo Kaisha  IP Bridge 1 (JP) 

 c/o Sakura Sogo Jimusho, 1-11 Kanda-Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6645/TB-SHTT, ngày 22/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-03118  (220) Ngày nộp đơn: 01/12/2009 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
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Bên  nhận chuyển giao:  

 Godo Kaisha  IP Bridge 1 (JP) 

 c/o Sakura Sogo Jimusho, 1-11 Kanda-Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7185/TB-SHTT, ngày 06/09/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-00607  (220) Ngày nộp đơn: 27/02/2013 

Bên chuyển giao:        

 INFOBRIDGE PTE. LTD (SG) 

 10 Anson Road #23-140 International Plaza Singapore (079903) 

Bên  nhận chuyển giao:  

 M&K LICENSING CO., LTD.  (KR) 

#324, 5th Floor, Jeil Officetel, 260 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-715, Republic 
of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7185/TB-SHTT, ngày 06/09/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-00830  (220) Ngày nộp đơn: 18/03/2013 

Bên chuyển giao:        

 INFOBRIDGE PTE. LTD (SG) 

 10 Anson Road #23-140 International Plaza Singapore (079903) 

Bên  nhận chuyển giao:  

 M&K LICENSING CO., LTD.  (KR) 

#324, 5th Floor, Jeil Officetel, 260 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-715, Republic 
of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7185/TB-SHTT, ngày 06/09/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-00840  (220) Ngày nộp đơn: 18/03/2013 

Bên chuyển giao:        

 INFOBRIDGE PTE. LTD (SG) 

 10 Anson Road #23-140 International Plaza Singapore (079903) 

Bên  nhận chuyển giao:  

 M&K LICENSING CO., LTD.  (KR) 

#324, 5th Floor, Jeil Officetel, 260 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-715, Republic 
of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7925/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2012-01508  (220) Ngày nộp đơn: 20/10/2009 

Bên chuyển giao:        



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 319 Tập A (10.2014) 

 

 
2078 

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US) 

 345 Park Avenue, New York, New York 10154, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 ASTRAZENECA AB (SE) 

SE-151 85, Sodertalje, Sweden 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7939/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2007-00979  (220) Ngày nộp đơn: 14/05/2007 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7940/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2009-00855  (220) Ngày nộp đơn: 29/04/2009 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 W Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) trở thành đồng chủ đơn với FLEXO MANUFACTURING 
CORPORATION (PH). 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7941/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2008-02368  (220) Ngày nộp đơn: 26/09/2008 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 W Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) trở thành đồng chủ đơn với CORNELL RESEARCH 
FOUNDATION, INC. (US). 
_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2007-02833  (220) Ngày nộp đơn: 28/12/2007 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2007-02834  (220) Ngày nộp đơn: 28/12/2007 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2008-01470  (220) Ngày nộp đơn: 16/06/2008 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2009-02037  (220) Ngày nộp đơn: 28/09/2009 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-00777  (220) Ngày nộp đơn: 30/03/2010 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-03419  (220) Ngày nộp đơn: 20/12/2010 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-00562  (220) Ngày nộp đơn: 01/03/2011 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-00574  (220) Ngày nộp đơn: 02/03/2011 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 
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(210)  Số đơn: 1-2011-00841  (220) Ngày nộp đơn: 30/03/2011 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-00954  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2011 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-00955  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2011 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-00956  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2011 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-00957  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2011 
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Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-00958  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2011 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7942/TB-SHTT, ngày 01/10/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-01019  (220) Ngày nộp đơn: 19/04/2011 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 

 

 

 
 b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6947/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-17917  (220) Ngày nộp đơn 09/08/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH công nghệ DAMSAN (VN) 

 Số 2, ngõ 36 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Văn Trí 

Số 179, ngách 267/2 đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6948/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-11973  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2014 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH dược phẩm Rồng Vàng (VN) 

Phòng 4A tầng 4, toà nhà Song Đà, 165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Gujarat Liqui Pharmacaps Pvt Ltd., 

Plot no. 662-666, GIDC, Waghodia, Vadodara-391760, Gujarat, India 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6949/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-26460  (220) Ngày nộp đơn 23/11/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nam Lợi (VN) 

 ¤ 8 lô A4 KDC An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Thảo Uyên 

260/55B Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6950/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-09236  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2014 

Bên chuyển giao:        

 Doanh nghiệp tư nhân Minh Phú (VN) 

 08 Nguyễn Trường Té, tổ 2, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên An Quí Gia Lai 

Làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6951/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-23610  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Jelco Properties Pte Ltd (SG) 

 14 Scotts Road, #06-01 Par East Plaza, Singapore 228213 

 (Địa chỉ mới: 1 Tanglin Road, #05-01 Orchard Parade Hotel, Singapore 247905) 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Far East Hospitality Holdings Pte. Ltd. 

1 Tanglin Road, #05-01 Orchard Parade Hotel, Singapore 247905 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6952/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-23609  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Jelco Properties Pte Ltd (SG) 

 14 Scotts Road, #06-01 Par East Plaza, Singapore 228213 

 (Địa chỉ mới: 1 Tanglin Road, #05-01 Orchard Parade Hotel, Singapore 247905) 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Far East Hospitality Holdings Pte. Ltd. 

1 Tanglin Road, #05-01 Orchard Parade Hotel, Singapore 247905 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6953/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-10514  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất vận tải Phúc Gia Bảo (VN) 

11 CP5 Block C khu phố Sky Garden 3, đường Phạm Văn Nghị Bắc, phường Tân Phong, 
quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên  nhận chuyển giao:  

 Tú Như Anh 

269 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6954/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-12034  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2014 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Ba Mới (VN) 

213/40 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn Khang Vinh 

35 đường số 5, khu phố 4, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6956/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-04653  (220) Ngày nộp đơn 11/03/2014 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần BT Việt Nam (VN) 

 Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

 Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Gia An 

Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6957/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-02756  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Song Anh (VN) 

 Tổ 58, thị trấn Đông Anh, TP. Hà Nội 

 Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần hoá mỹ phẩm NIKKO Việt Nam 

Số 6, tổ 58, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6958/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-10318  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH một thành viên Sơn Tùng (VN) 

 Thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

 Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sơn Tùng Anh 

Thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6959/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-07973  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2014 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH giáo dục và đào tạo quốc tế Thái Nguyên (VN) 

Số 31/96A đường Lương Thế Vinh, tổ 4 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

 Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và giáo dục Lam Giang 

Số 15, ngách 4, ngõ 14 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6960/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-23387  (220) Ngày nộp đơn 18/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH khách sạn Chữ Ký Sài Gòn (VN) 

65-67-69 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên  nhận chuyển giao:  

 Phạm Thoại Như 

40 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6964/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-24325  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu á (VN) 

Số 08 đường TS15 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh 

 Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH thực phẩm FUGI 

Số 38 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6967/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-13771  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Cự Hải (VN) 

Thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 Bên  nhận chuyển giao:  

 Đinh Văn Hải 

Thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7003/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-00349  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2014 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Lợi Bảo Đạt 

 281 G Lãnh Binh Thăng, phường 8, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 CHAN SAU CHOR 

 447 Mei Tung E/S, Kowloon, Hong Kong 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7019/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-02143  (220) Ngày nộp đơn 15/02/2012 

Bên chuyển giao:        

 Báo Sài Gòn tiếp thị 

 25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Thời báo Kinh tế Sài Gòn 

 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7020/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-18167  (220) Ngày nộp đơn 13/08/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần truyền thông VMG 

Toà nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần thương mại điện tử LINGO 

Tầng 3, toà nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7021/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2011-20946  (220) Ngày nộp đơn 06/10/2011 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần truyền thông VMG 

Toà nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần thương mại điện tử LINGO 

Tầng 3, toà nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7023/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2009-00864  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2009 

Bên chuyển giao:        

 Đỗ Việt Anh 

79A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH thương mại Boo 

Số 19A Đặng Trần Côn, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7024/SHTT-NH2, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-03167  (220) Ngày nộp đơn 20/02/2014 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thời trang Doanh Nhân Việt 

32 đường 70, phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Hộ kinh doanh cơ sở giày da Kim Hưng 
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 864 Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7065/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-03208  (220) Ngày nộp đơn 20/02/2013 

Bên chuyển giao:        

 LXL Luxury Group Limited 

C56044, 28, Level 1, Manwell Vitale Street, Rabat RBT 1686 - MALTA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Art of Leather S.p.A 

 Viale Giovanni Milton 53, Firenze, Italy 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7068/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-23167  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Tuấn Dương 

Ngõ 139, ngách 13, phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Laboratorios Casasco S.A.I.C. 

 Boyac¸ 237, P.C. 1406, Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7068/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-23168  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Tuấn Dương 

Ngõ 139, ngách 13, phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Laboratorios Casasco S.A.I.C. 

 Boyac¸ 237, P.C. 1406, Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7068/SHTT-NH2, ngày 03/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-23169  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Tuấn Dương 

Ngõ 139, ngách 13, phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Laboratorios Casasco S.A.I.C. 
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 Boyac¸ 237, P.C. 1406, Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7396/SHTT-NH2, ngày 15/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-25564  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Shine Pharma (VN) 

3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm MEDBOLIDE. 

Phòng 09, lầu 10, toà nhà The Everrich 1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7398/SHTT-NH2, ngày 15/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-25565  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Shine Pharma (VN) 

3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm MEDBOLIDE. 

Phòng 09, lầu 10, toà nhà The Everrich 1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7401/SHTT-NH2, ngày 15/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-11176  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 Broyhill Home Furnishings, Inc. (US) 

One Broyhill Park, Lenoir, North Carolina 28633 U.S.A. 

Bên  nhận chuyển giao:  

 HHG Global Designs LLC 

1 North Brentwood Blvd., 15th Floor, St. Louis MO 63105 USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7122/SHTT-NH2, ngày 04/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-08706  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần phát triển thời trang Thái Sơn 

Tầng 4 số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  
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 Pakerson Industrie Calzature Fiorentine S.r.l. 

Via Fonda 9, Cerreto Guidi (Firenze), Italy 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7403/TB-SHTT, ngày 15/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-04996  (220) Ngày nộp đơn: 19/03/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Tanida Pharma (VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại Vinapharma 

Số 17 Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7405/TB-SHTT, ngày 15/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-07137  (220) Ngày nộp đơn: 15/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Tanida Pharma (VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí 
Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại Vinapharma 

Số 17 Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7407/TB-SHTT, ngày 15/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-05470  (220) Ngày nộp đơn: 26/03/2013 

Bên chuyển giao:        

 Novozymes Biologicals Holding A/S (DK) 

Krogshojvej 36 2880 Bagsvaerd Denmark 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Monsanto Technology LLC 

800 N. Lindbergh Blvd., St. Louis, Missouri 63167, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7409/TB-SHTT, ngày 15/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-17250  (220) Ngày nộp đơn: 02/08/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần  thương mại dược phẩm á Châu (VN) 

Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần thảo mộc Thiên Đan 

Tầng 20, toà nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7411/TB-SHTT, ngày 15/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-16992  (220) Ngày nộp đơn: 31/07/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần  thương mại dược phẩm á Châu (VN) 

Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần thảo mộc Thiên Đan 

Tầng 20, toà nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7413/TB-SHTT, ngày 15/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-15319  (220) Ngày nộp đơn: 15/07/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Đại Thắng (VN) 

Số 02 (lô B17), đường B2, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Phát 

Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 

 

 
Thông báo kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 7413/TB-SHTT, ngày 15/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-22382  (220) Ngày nộp đơn: 08/10/2012 

1. Yêu cầu nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ sung 
như sau: đề nghị bổ sung tài liệu chứng minh Phó Giám đốc (ông Đoàn Xuân Thắng) có 
đủ thẩm quyền đại diện cho Bên chuyển giao ký kết Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký 
nhãn hiệu số 4-2012-22382 

2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày 
ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên thì Yêu 
cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có 
thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 
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PHẦN Ix 

 

đính chính 

 

Đính chính đơn đăng ký nhãn hiệu 

 

Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-21942 nộp ngày 24/09/2013 công bố trên Công báo SHCN số 
308, tập A 

Nội dung đính chính: Nhóm sản phẩm  

Đúng là:  

Nhóm 23: Chỉ dùng để may. 
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